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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2017-09449 (220) 13.04.2017 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.2.1; A3.2.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Phú 
Dinh  (VN) 
Số 47-49 đường 26A, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải giả da.  
 

(210) 4-2018-13420 (220) 02.05.2018 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP  (VN) 
Lô 10-E1. khu đô thị mới Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2018-13422 (220) 02.05.2018 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP  (VN) 
Lô 10-E1. khu đô thị mới Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2018-23675 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.9 
(731) TECHTRONIC POWER TOOLS 

TECHNOLOGY LIMITED  (VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)  Nhóm 06: Đồ chứa đựng bằng kim loại (bình đựng xăng dầu để lưu kho hoặc vận chuyển); 

sắt, thép, kim loại màu và hợp kim của chúng, quặng bằng kim loại, vật liệu kim loại 
chuyên dùng cho máy móc, phụ kiện kim loại cho máy móc, hộp đựng tiền an toàn, đồ 
ngũ kim bằng kim loại, bộ đồ nghề lắp ráp công trình bằng kim loại đúc sẵn, bể chứa 
nước, khí đốt, nhiên liệu và dầu bằng kim loại cho mục đích công nghiệp, bể chứa chất 
lỏng, nước, khí đốt, nhiên liệu và dầu bằng kim loại, ròng rọc kim loại, lò xo kim loại, đồ 
chứa đựng bằng kim loại [để lưu kho hoặc vận chuyển], tấm nâng xếp dỡ hàng bằng kim 
loại, bàn xoay bốc dỡ hàng vận chuyển bằng kim loại, cột mốc bằng kim loại không phản 
quang, biển báo bằng kim loại không phản quang và không vận hành cơ giới, neo kim 
loại, cọc buộc dây neo bằng kim loại, cọc neo tàu bằng kim loại, hộp dụng cụ bằng kim 
loại và tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (rỗng), biển hiệu bằng kim loại, khóa cài bằng kim 
loại, móc sắt bằng kim loại (thanh quặp hai đầu), móc khóa bằng kim loại, móc leo núi 
bằng kim loại, ván nhảy ở bể bơi bằng kim loại; kim loại thường và hợp kim của chúng; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở 
được; vật dụng nhỏ bằng ngũ kim; tượng, tượng nhỏ và mô hình mẫu bằng kim loại thông 
thường; vòng đeo chìa khóa, dây/xích, biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại thường; kim 
loại thường thô hoặc bán thành phẩm; vỏ bọc bằng kim loại; ống khói bằng kim loại; dây 
bằng kim loại thông thường; khóa cài bằng kim loại thông thường (đồ ngũ kim); vật dụng 
nhỏ làm bằng sắt; thùng lớn bằng kim loại; ống khói than (có quạt), làm bằng kim loại; 
ống khói than (không có quạt), làm bằng kim loại; vật liệu kim loại dùng cho đường sắt; 
các loại cáp và dây điện bằng kim loại thường và không dùng để dẫn điện; ống dẫn và ống 
bằng kim loại; két an toàn; quặng kim loại; ống kim loại; đầu nối kim loại cho ống; khuỷu 
ống bằng kim loại cho ống dẫn; kẹp giữ bằng kim loại cho ống dẫn; miệng vòi bằng kim 
loại; nút bịt miệng vòi bằng kim loại; nút bịt bằng kim loại để bít kín; cột chống bằng kim 
loại; van bằng kim loại (không phải bộ phận của máy); ống nối cho ống dẫn (bằng kim 
loại); thùng bằng kim loại; cụm đầu nối cho ống và ống dẫn bằng kim loại); thép phá dỡ; 
giá giữ ống cho máy hút bụi bằng kim loại; mỏ cặp ê tô bằng kim loại; đầu hút khe nhỏ 
hẹp bằng kim loại cho máy hút bụi; ống kim loại cho máy hút bụi và ống bơm mỡ vào 
máy; ống bọc ngoài, vật liệu bằng kim loại; đinh; đai ốc bằng kim loại; bộ phận nối ống 
bằng kim loại; vòng nén (phụ kiện bằng kim loại); vòng (phụ kiện bằng kim loại); que 
bằng kim loại; móc cài bằng kim loại dùng trong vận chuyển hàng hóa trọng tải lớn; đinh 
vít có đầu mũ kiểu ổ cắm; kẹp giữ khay chứa cặn bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại, 
ngoại trừ khóa điện; tấm lát nền bằng kim loại để xây dựng. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; máy ấp trứng; máy bán hàng 
tự động; dụng cụ vận hành bằng điện; dụng cụ cầm tay trừ loại dụng cụ cầm tao thao tác 
thủ công; dụng cụ làm vườn và bãi cỏ ngoài trời vận hành bằng điện; máy cưa chạy điện; 
búa điện; máy bào xoi chạy điện; máy mài chạy điện; máy cắt chạy điện; máy khoan chạy 
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điện; súng phun hồ dính chạy điện; máy xay; dao, điện; chìa vặn xung lực; khoan tay kiểu 
bánh cóc chạy điện; kéo, điện; máy xén chạy điện; máy thổi chạy điện; máy xén cỏ; thiết 
bị và máy đánh bóng (dùng điện); máy bơm; máy khí nén; máy và thiết bị để làm sạch 
(dùng điện); máy hút bụi chân không; máy giặt áp lực cao; máy sản xuất điện; thiết bị mở 
cửa bằng điện; cần trục; cán của dụng cụ vận hành bằng điện; chấu kẹp (bộ phận của công 
cụ vận hành bằng điện); ống kẹp (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); cụm ống kẹp 
và đai ốc khóa (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); thân ống kẹp (bộ phận của 
công cụ vận hành bằng điện); bộ phận nối (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); 
khớp nối (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); bộ phân chia (bộ phận của công cụ 
vận hành bằng điện); cụm đầu nối (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); vòng nối 
kéo dài (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); mặt bích (bộ phận của công cụ vận 
hành bằng điện); đai ốc (bộ phận của công cụ vân hành bằng điện); vòng nén (bộ phận 
của công cụ vận hành bằng điện); vòng (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); dụng 
cụ đột dập (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); dụng cụ chắn hướng dọc của cưa 
đĩa (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); bệ đỡ (bộ phận của công cụ vận hành bằng 
điện); đế phụ (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); cụm dẫn hướng khuôn mẫu (bộ 
phận của công cụ vận hành bằng điện); bộ nối có bàn chải kim loại (bộ phận của công cụ 
vận hành bằng điện); tấm cố định thay thế cho dụng cụ cọ sàn (bộ phận của công cụ vận 
hành bằng điện); đinh (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); mũi khoan (bộ phận 
của công cụ vận hành bằng điện); vật dụng giữ mũi khoan (bộ phận của công cụ vận hành 
bằng điện); ống nối (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); lưỡi cắt (bộ phận của 
công cụ vận hành bằng điện); lỗ khoét loe miệng để bắt ốc bộ (phận của công cụ vận hành 
bằng điện); chìa khóa vặn ốc (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); dụng cụ điều 
chỉnh cờ lê (bộ phận của công cụ vận hành bằng điện); phụ kiện của bộ phận của công cụ 
vận hành bằng điện. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ và vật dụng cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; vũ khí đeo cạnh 
sườn, không phải súng; dao cạo; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); 
thước góc (dụng cụ cầm tay); dụng cụ gom từ tính (dụng cụ cầm tay); cuộn dây lấy mức 
đo (dụng cụ cầm tay); lõi cuộn bằng kim loại, không vận hành cơ giới, dùng cho ống 
mềm; dụng cụ doa; khoan cầm tay, vận hành bằng tay; búa (dụng cụ cầm tay); cưa (dụng 
cụ cầm tay); dụng cụ cắt (dụng cụ cầm tay);  giũa (dụng cụ); bơm tay; tua-vít không dùng 
điện; bàn ren (dụng cụ cầm tay); tay cầm của rìu; búa tạ (dụng cụ cầm tay); tay nắm 
(dụng cụ cầm tay); bay xoay, chát vữa; dao; phụ tùng của dụng cụ (thao tác thủ công). 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là thiết bị x-quang không dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (kiểm soát) và cấp cứu; thiết bị và dụng cụ giảng dạy, cụ thể là sổ tay 
hướng dẫn có thể tải về được; thiết bị và dụng cụ thiết bị và dụng cụ truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa com pắc, dvds và các 
phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy vi tính, phần mềm ứng 
dụng máy vi tính dùng cho điện thoại cầm tay; thiết bị dập lửa; pin điện; thiết bị nạp ắc 
quy;  thiết bị đo đạc; thước đo thủy chuẩn; lọ đo thủy chuẩn; thiết bị đo khoảng cách; 
thước [dụng cụ đo]; eke để đo đạc; hòn chì của dây dọi đo đạc; thước dây để đo đạc; dụng 
cụ đo khe hở/chiều dày dưới dạng lá; dụng cụ đo đường viền; thước đo góc để đo đạc; 
dụng cụ đo góc; compa đo ngoài; thiết bị cảnh báo; dải băng, ru băng, cờ, chóp nón, biểu 
ngữ và cờ tam giác để cảnh báo an toàn; biển báo hiệu an toàn phản quang; bút trỏ dùng 
cho màn hình máy tính; thiết bị cứu hộ để phòng ngừa tai nạn hoặc thương tích; camera 
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[nhiếp ảnh]; tai nghe; thiết bị tạo lazer không dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi; 
nam châm; quần áo bảo hộ để chống lại tai nạn, bức xạ và lửa; thiết bị điều khiển từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-27043 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SIME DARBY MALAYSIA BERHAD  

(MY) 
Level 9, Menara Sime Darby, Oasis 
Corporate Park, Jalan PJU 1A/2, Ara 
Damansara, 47301 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, chế phẩm hóa học và các sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, 

khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong ngành nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
hóa chất dùng trong nông nghiệp, ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc diệt cỏ dại, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; pheromones (là những chất được sử dụng như 
những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ 
thểcôn trùngvà có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng 
loài), không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là pheromone lure (ethyl 4-methyloctanoate); 
hóa chất công nghiệp; hóa chất tổng hợp; hóa chất để hàn, khí bảo vệ dùng để hàn; hoá 
chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa 
chất sử dụng trong sản xuất vải, hàng dệt, ni lông, sơn và làm sáng, làm bóng màu; sản 
phẩm hóa học sử dụng trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm, chất bổ sung cho thực 
phẩm, đồ uống, chất bổ sung thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm cho động vật, mỹ phẩm, 
công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học và công nghệ nhiên liệu tái tạo; chất phụ gia hóa 
học, chế phẩm đốt (phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ), chế phẩm hóa học 
dùng cho dung môi và ăn mòn chất ức chế, chất phân tán, chất xúc tác, chất hoạt tính bề 
mặt dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm, chất nhũ tương; 
các sản phẩm hóa học sử dụng trong pha chế nước hoa và chất bảo quản chống các kháng 
khuẩn dùng cho mỹ phẩm, chất dùng để bảo quản và giữ mùi cho nước hoa; khí hóa rắn 
và oxit coban dùng trong công nghiệp; chất lỏng truyền động, chất lỏng dùng cho hệ 
thống thủy lực, chất lỏng phụ trợ dùng với vật liệu mài, chất liệu dẫn hướng động lực; sản 
phẩm hóa học dẫn xuất từ nguyên liệu thô tái tạo, dầu tự nhiên và mỡ cụ thể là dầu hạt cọ 
và dầu hạt thực vật; phụ gia thực phẩm (este) không dùng cho mục đích dược phẩm; hóa 
chất dẫn xuất từ thực vật và mỡ động vật (dẫn xuất từ động thực vật), este, axit béo este, 
este metylic, glyxerin este, cồn béo, axit béo mạch dài, axit oleic, ª te glyxerin, gelatin và 
dextrin (hồ/keo), dùng trong công nghiệp; axit béo dùng cho thức ăn gia súc; chất trung 
gian hóa học dùng trong công nghiệp; hóa chất cường tính cho cao su, chế phẩm bảo quản 
cao su; tác nhân hóa học và tá dược không dùng cho mục đích y tế, hóa chất sử dụng 
trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề làm vườn; chất phụ gia hóa học dùng cho 
phân bón; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu và chất bôi trơn, chất phụ gia hóa học cho 
nhiên liệu (động cơ), chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu dễ cháy nổ, hóa chất tinh chế 
dầu; tác nhân hóa học hoạt động bề mặt, hợp chất hóa học hoạt động bề mặt cụ thể là chế 
phẩm làm ẩm (thấm ướt), chất phân tán, chất nhũ hóa, chất giải keo tụ, chế phẩm bôi trơn; 
nhựa nhân tạo dạng thô (chưa xử lý), nhựa tổng hợp, nhựa dạng thô (chưa xử lý); chất phụ 
gia hóa học dùng cho chất dẻo, chất hóa gelatin và chất hóa dẻo; chế phẩm điều hòa sinh 
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trưởng cây trồng; chế phẩm để tôi và để hàn, chất và chế phẩm để tôi kim loại, hàn vảy 
kim loại và hàn kim loại; chất để thuộc da [da sống], chất để thuộc da da động vật; chất 
dính dùng trong công nghiệp, chế phẩm hóa học dùng trong sản xuất lớp phủ bề mặt, lớp 
phủ hóa học dùng cho mục đích thấm hút, chất liên kết hóa học và chất làm đặc tổng hợp 
để sử dụng trong sản xuất; ma tít và bả dạng bột nhão, chất trám cho cao su và chất dẻo; 
phân trộn, phân ủ sinh học, phân hữu cơ, phân trộn tăng cường chế phẩm nấm 
trichoderma, phân trộn tăng cường nấm rễ cộng sinh mychorrhiza, chất kích hoạt phân 
trộn, phân bón, phân bón dạng lỏng, phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ, chất làm tăng 
sinh trưởng cây trồng, chế phẩm phân bón, phân súc vật; chế phẩm sinh học dùng trong 
công nghiệp và khoa học; vi mach gen (dna), gen di truyền và chế phẩm sinh học khác và 
các nguyên liệu chẩn đoán sinh học không dùng cho mục đích y tế và thú y; hợp chất dập 
lửa và hợp chất phòng chống hỏa hoạn. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cụ thể là kem nền, kem 
che khuyết điểm, thuốc bôi lông mi (mát-ca-ra), phấn mắt, bút kẻ mắt, bút kẻ lông mày, 
son môi, bút kẻ môi, son dưỡng môi, phấn nén, phấn dùng để tạo khối mặt, phấn má, kem 
dưỡng da, tẩy trang mỹ phẩm, gel gốc dầu mỏ dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh cơ thể, chế phẩm 
vệ sinh cá nhân dạng nước thơm mỹ phẩm, xà phòng, xà phòng không chứa thuốc; chế 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc da dạng kem và nước thơm, chế phẩm 
mỹ phẩm cụ thể là nước thơm, kem dưỡng da, nước làm sạch da, nước cân bằng da (nước 
hoa hồng), kem tẩy tế bào chết và mặt nạ dưỡng da, tinh chất làm đẹp da, chế phẩm làm 
trắng da, kem dưỡng da có tác dụng giảm nếp nhăn, kem dưỡng cho bàn tay, chế phẩm 
dưỡng bàn chân, nước thơm dưỡng bàn chân, kem tẩy tế bào chết bàn chân; chế phẩm 
dưỡng tóc và tạo kiểu tóc cụ thể là dầu gội đầu, dầu xả, xịt dưỡng cố định kiểu tóc, gel tạo 
nếp tóc, kem dưỡng tóc, tinh chất dưỡng tóc, kem dưỡng tóc không chứa thuốc, thuốc 
nhuộm tóc; chế phẩm tẩy tế bào chết cho cơ thể; chế phẩm cạo râu, xà phòng cạo râu, 
kem cạo râu; kem đánh răng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, hương liệu (tinh dầu), 
chất thơm, nước thơm cô-lô-nhơ, chế phẩm chống nắng dạng dầu và dạng nước thơm, tinh 
dầu hạnh nhân, dầu mát xa; nước thơm tỏa mùi trong phòng, hỗn hợp thơm làm từ cánh 
hoa khô và hương liệu, túi thơm (túi nhỏ ướp nước hoa) và gỗ thơm; chế phẩm tẩy trắng 
và các chất dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, chất làm 
sạch dùng cho mục đích gia dụng, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh, dung dịch cọ 
rửa, chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại, chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất làm 
bóng], xi đánh giày. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp, dầu dễ cháy nổ, dầu điezel, dầu máy, dầu động cơ, dầu để 
bôi trơn dạng dầu thủy lực, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn dùng cho đai truyền và đồ da, 
dầu cọ, dầu từ cây cải dầu, dầu hoa hướng dương và dầu đậu tương, tất cả dùng cho mục 
đích công nghiệp, dầu dùng cho sơn, các chế phẩm dầu đậu tương dùng để chống dính 
cho các dụng cụ nấu nướng; sáp công nghiệp; dầu nhờn, dầu và mỡ bôi trơn, mỡ dầu hỏa; 
hợp chất và chế phẩm hấp thu bụi, hợp chất và chế phẩm kết dính dùng cho nhiên liệu rắn, 
hợp chất làm ẩm; chế phẩm chống trơn trượt dùng cho đai truyền; chất phụ gia không 
chứa hóa chất cho dầu, nhiên liệu động cơ, mỡ, dầu nhờn và dầu thủy lực; nhiên liệu và 
thiết bị chiếu sáng, hỗn hợp nhiên liệu, hỗn hợp nhiên liệu khí hóa, dầu nhiên liệu, dầu 
gazoin, nhiên liệu cho động cơ và nhiên liệu xe hơi, nhiên liệu với chất nền là cồn, nhiên 
liệu sinh khối, xăng, khí đốt để thắp sáng; khí tự nhiên, khí nén tự nhiên, khí dầu mỏ, 
nhiên liệu sinh học, nhiên liệu điezel sinh học, olein; năng lượng điện từ các nguồn tái 
tạo; nến và bấc thắp sáng. 
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Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm và hợp chất y tế và thú y, bao con nhộng dùng cho mục 
đích y tế và dược phẩm, tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích thú y, chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, 
thuốc dùng cho mục đích y tế, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, máu dùng cho mục đích 
y tế, chất gắn xương dùng cho mục đích chỉnh hình và phẫu thuật, muối natri dùng cho 
mục đích y tế, vacxin, men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, các chất phụ gia dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, các chế 
phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế, muối để tắm khoáng dùng cho mục đích y tế, nước 
thơm dùng cho mục đích dược phẩm và thú y; thực phẩm và các chất ăn kiêng phù hợp với 
mục đích y tế hoặc thú y, chế phẩm thực phẩm ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế, các 
chất ăn kiêng, đồ ăn và đồ uống phù hợp với mục đích y tế, sợi thực vật ăn được, bánh mỳ 
cho người mắc bệnh tiểu đường; thực phẩm cho trẻ nhỏ, thực phẩm cho trẻ sơ sinh và 
người bệnh, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa công thức không lactose cho trẻ sơ sinh, 
sữa bột cho trẻ sơ sinh, sữa công thức chứa chất béo; chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, chất bổ sung dinh dưỡng cho người và động vật, chất bổ sung vitamin và chất 
khoáng, thực phẩm và khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung thức ăn gia súc, 
vitamin e, chất bổ sung lợi khuẩn probiotic, chất bổ sung canxi, chất bổ trợ vi lượng đồng 
căn, chất bổ sung protein, thực phẩm dinh dưỡng, chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng, 
chất bổ sung lexitin dùng cho ăn kiêng, dịch truyền dùng cho mục đích y tế, dầu gan cá, 
tocotrienol từ dầu cọ ở dạng lỏng dùng cho mục đích của chế phẩm chăm sóc sức khỏe, 
viên nang có chứa vitamin e-tocotrienol trong thực phẩm bổ sung; cao dán, vật liệu dùng 
để băng bó, băng dính dùng cho mục đích y tế, băng gạc vệ sinh, băng gạc dùng để băng 
bó, cao dán y tế, vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; vật liệu chữa sâu răng, sáp nha 
khoa; chất tẩy uế, chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, thuốc diệt sâu bọ, dầu chống 
ruồi trâu; chế phẩm giết và diệt trừ sâu bọ gây hại, chế phẩm diệt trừ động vật gặm nhấm; 
thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng; xà phòng khử trùng. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, quặng; vật liệu kim loại dùng cho các 
công trình kiến trúc và xây dựng, tòa nhà bằng kim loại, tấm xây dựng và vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, ván ô, phụ kiện hoặc khung bằng kim loại dùng cho các tòa nhà, tấm 
phủ bằng kim loại dùng cho xây dựng và các công trình xây dựng, nhà cửa hoặc đồ nội 
thất bằng niken-bạc, cửa ra vào, cổng, lưới cột, hàng rào, thanh ray bảo vệ, hàng rào mạ 
kẽm và nền đúc sẵn bằng kim loại, cột bằng kim loại cho đường dây điện, vòng kim loại, 
kẹp kim loại dùng cho cáp và đường ống, kẹp đầu nối bằng kim loại dùng cho ống và 
đường ống [không dùng cho các bộ phận của máy móc], ống, vòng đệm và khuôn đúc 
kim loại, bậc cầu thang bằng kim loại, thép đúc; ống kim loại, ống kim loại dùng để lắp 
đặt hệ thống sưởi trung tâm, ống gang, ống dẫn chịu áp bằng kim loại, phụ kiện đường 
ống bằng kim loại, vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng và đường ống, ống 
chia nhánh bằng kim loại dùng cho đường ống; ống và cọc bằng kim loại dùng trong nông 
nghiệp, cọc bằng kim loại dùng để thu hoạch; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển được; 
cáp và dây không dẫn điện bằng kim loại thường, dây thép, hàng rào lưới; đồ ngũ kim, 
đinh tán, bu lông, đinh, đai ốc, đinh vít và chốt định vị bằng kim loại, chốt bằng kim loại 
dùng cho bánh xe, chốt [đồ ngũ kim] và lò xo [đồ ngũ kim], vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khóa, vật dụng bằng kim loại thường cụ thể là  móc chìa khóa, dây đeo chìa 
khóa và bảng tên; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để đựng hoặc vận chuyển, đồ chứa 
đựng bằng kim loại và chai dùng cho khí nén hoặc khí lỏng, hộp bảo quản bằng kim loại, 
hộp đựng tiền bằng kim loại, hộp đựng dụng cụ bằng kim loại; két sắt, hộp thép (két an 
toàn), hộp bảo vệ (két an toàn), phòng bọc sắt (phòng kiên cố để tiền bạc), két đựng tiền, 
hộp đựng tiền, két sắt vận hành bằng điện tử, hòm bằng kim loại, tủ chống cháy bằng kim 
loại (két an toàn), tủ chống cháy không bằng kim loại (két an toàn), khóa két bằng kim 
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loại (không dùng điện); các thiết bị khóa bằng kim loại không dùng điện, khóa bằng kim 
loại [không dùng điện], khóa lò xo, khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ, thiết bị khóa bảo 
vệ không dùng điện, làm bằng kim loại dùng cho cánh cửa két, dây móc bảo vệ bằng kim 
loại; rào chắn an ninh bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ, công cụ chạy điện (không thao tác thủ công), dụng cụ dùng điện 
(không thao tác thủ công), máy lát đường và bê tông, máy lâm nghiệp, máy phay, máy 
bốc xếp, máy xây dựng và bảo trì đường, máy ép thành từng kiện, máy nâng công-te-nơ, 
máy in bề mặt, máy phun, máy xúc đất, máy hàn điện, máy nén, máy nén khí, máy nén 
gas, máy ép, máy nén rác, máy nén (máy ép) dùng cho công-te-nơ và xe cộ thu nhặt chất 
thải, bộ ngưng tụ khí, bộ ngưng tụ hơi nước (bộ phận của máy), thiết bị ngưng tụ, máy 
chất hàng, máy đào, máy ủi chạy bằng động cơ, máy và thiết bị đào mỏ, máy san phẳng, 
máy lột vỏ dây điện tự động, máy lột vỏ dây và cắt dây tích hợp, máy xúc, máy ủi đất có 
bánh lốp, máy lu (xe lu), máy ủi đất có bánh xích, máy đào xúc, cần trục (thiết bị nâng và 
nhấc), thiết bị mạ kẽm, thiết bị hàn dùng điện, thiết bị cắt và hàn hồ quang điện, dàn 
khoan (nổi hoặc không nổi), máy khoan cầm tay chạy điện, mũi khoan và đầu mũi khoan 
(bộ phận của máy), bộ lọc (bộ phận của máy), pít-tông (bộ phận của máy), máy và thiết bị 
hàn vận hành bằng ga, ống thổi của thiết bị hàn vận hành bằng ga, mỏ hàn, máy sản xuất 
linh kiện điện tử, máy trạm để cho việc hàn, máy nâng, máy nâng thùng rác, máy bơm, 
máy bơm khí ga tự nhiên, máy và bơm khí nén, bơm li tâm, máy bơm kiểu bánh răng, 
bơm định lượng không dùng trong y tế, máy bơm màng dùng để đo định lượng của chất 
lỏng, thiết bị tách dầu, thiết bị vận chuyển bằng đường ống vận hành bằng khí nén, máy 
ép, máy ép cỏ khô, máy lọc ép, thiết bị ép phụ trợ, ổ trục (bộ phận của máy), ổ bi, vòng bi 
cho ổ trục, giá đỡ ổ trục cho máy móc, bộ trao đổi nhiệt (bộ phận của máy), thiết bị trao 
đổi nhiệt (bộ phận của máy), bộ làm nóng nước (bộ phận của máy), thiết bị điều khiển cơ 
khí cho hệ thống làm nóng, cơ cấu tra dầu mỡ (bộ phận của máy), vòng để bôi mỡ (bộ 
phận của máy), bánh răng truyền động và hộp bánh răng không dùng cho xe cộ mặt đất, 
gàu dùng cho máy xúc đất, máy thổi dùng để hút bụi và để nén, hút và vận chuyển khí ga; 
động cơ điện và động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, động cơ công 
nghiệp, động cơ cho tàu thuyền, động cơ phụ trợ, động cơ khí nén, động cơ và động cơ 
máy thủy lực, tua bin khí đốt không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, đai 
truyền động dùng trong động cơ điện và động cơ, quạt gió và dây đai quạt gió dùng cho 
động cơ điện và động cơ, tản nhiệt làm mát và ống xả dùng cho động cơ điện và động cơ, 
xi-lanh cho máy móc, xi-lanh và đầu xi lanh cho động cơ điện và động cơ, hộp tay quay 
cho động cơ điện và động cơ, bộ lọc cho động cơ điện và động cơ, bộ lọc dùng để làm 
sạch khí làm mát cho động cơ, pít-tông cho xi-lanh, vòng găng pít-tông, bơm và vòi phun 
cho động cơ điện và động cơ, động cơ đốt trong không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ đốt trong cho máy công nghiệp, bộ chế hòa khí, hộp tay quay cho máy 
móc, trục quay, máy phát điện, máy sản xuất điện, máy phát điện năng, bộ phát điện, bộ 
phát điện sử dụng khí tự nhiên, bộ phận của bộ phát điện, đế trượt dùng cho bộ phát điện, 
máy phát điện chạy bằng dầu diesel, động cơ diesel dùng cho nông nghiệp và máy móc 
công nghiệp cùng các bộ phận thay thế; cơ cấu ghép nối và bộ phận truyền dẫn dùng cho 
máy móc, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, ổ đỡ dùng cho trục truyền 
động, thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ, đầu kẹp nối dùng cho ống 
thổi và ống dẫn [bộ phận của máy móc]; nông cụ, ngoại trừ loại thao tác thủ công, máy 
móc nông nghiệp, máy gặt hái, máy gặt đập liên hợp, máy gặt đập liên hợp dùng để gặt 
lúa, máy cấy lúa, máy gặt [máy nông nghiệp], máy gặt được kéo bằng máy kéo, máy đập, 
máy bó, máy bó cỏ khô, máy chế biến cỏ khô, máy cắt cỏ, máy bón phân, máy rải đất, 
máy bón phân được kéo bằng máy kéo, máy tuốt lúa, máy gieo hạt, máy xới đất, máy 
đánh tơi đất, máy đắp bờ, máy cầy, thiết bị gieo hạt dùng cho máy nông nghiệp, máy thổi 
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hoặc quạt dùng để nén, hút hoặc vận chuyển hạt, máy nâng hạ nông nghiệp, máy đóng 
kiện hàng dùng cho nông nghiệp, máy băm thức ăn cho động vật, máy cày, máy bừa, máy 
bừa được kéo bằng máy kéo, máy xén cỏ. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay, cụ thể là: dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm 
vườn, bình phun dùng cho mục đích nông nghiệp, dụng cụ dùng để diệt vật ký sinh trên 
cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, bình xịt và dụng cụ phun thuốc trừ sâu, khoan cầm 
tay, mũi khoan [dụng cụ cầm tay và các bộ phận dụng cụ cầm tay], dây đeo giữ dụng cụ, 
liềm, bàn là, dụng cụ cắt ống; dao kéo; vũ khi đeo bên mình, không phải là súng; dao cạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị báo động, thiết bị báo động bằng âm thanh, thiết bị báo cháy, thiết bị 
báo động cho hầm ngầm, chuông [thiết bị báo động], chuông điện báo động, chuông cửa 
dùng điện, chuông báo hiệu, bộ dò cháy và hệ thống báo động; thiết bị và hệ thống an 
toàn chạy điện không dùng cho xe cộ, thiết bị và hệ thống điều khiển kiểm tra và giám sát 
điện tử, thiết bị và hệ thống khóa điện tử, thiết bị khóa an toàn điện cho cửa két sắt, thiết 
bị cửa điện để điều khiển truy cập, hàng rào điện, hàng rào an ninh tự động, thiết bị phát 
hiện xâm nhập và chuyển động, thiết bị và hệ thống báo trộm, thiết bị báo hiệu chống 
trộm; biển báo bằng đèn, bộ chỉ báo tốc độ, biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ 
bị hỏng, đèn cảnh báo xe cộ bị hỏng, không dùng cho xe cộ; thiết bị bảo hộ điện tử; thiết 
bị điều khiển truy cập, thẻ từ hoặc mã hóa dùng để điều khiển truy cập, khóa cửa vân tay; 
bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu], thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị dùng để kết nối thiết bị xử lý 
dữ liệu; thiết bị sinh trắc học dấu vân tay; thiết bị truyền thông dùng điện, thiết bị lập 
trình tin nhắn; thiết bị và dụng cụ quan sát; máy dò tìm kim loại; thiết bị khoa học, thiết 
bị và dụng cụ dùng cho nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, thiết bị và dụng cụ 
đo độ thẩm thấu của hơi nước và khí oxy thông qua một màng bọc dẻo dùng trong thí 
nghiệm hoặc khoa học, thiết bị và dụng cụ kiểm tra độ nén và giãn của mẫu vật dùng 
trong thí nghiệm hoặc khoa học, thiết bị và dụng cụ phân tích dòng chảy chất bột dùng 
trong thí nghiệm hoặc khoa học, thiết bị và dụng cụ đo điều kiện môi trường dùng trong 
thí nghiệm hoặc khoa học, thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, máy ly tâm cho 
phòng thí nghiệm sử dụng, máy dò cho mục đích khoa học, bộ phát hiện lỗ rò, khay thí 
nghiệm, máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm, đĩa petri, ống nghiệm, vi mạch DNA; 
thiết bị và dụng cụ điều hướng, thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ điều 
hướng hàng hải, thiết bị và dụng cụ giám sát giao thông tàu thuyền hàng hải; thiết bị và 
dụng cụ đo đạc, đồng hồ đo, thiết bị đo bằng sóng siêu âm, thiết bị đo áp suất, đồng hồ đo 
điện năng, công tơ nước, dụng cụ đo độ nhớt, khí kế, lưu lượng kế, đồng hồ đo lưu lượng 
dòng khí, tỷ trọng kế, tỷ trọng kế chất khí, quang phổ kế, lưu tốc kế, khúc xạ kế, phân cực 
kế, tỷ trọng kế, ẩm kế; thiết bị và dụng cụ dùng để khảo sát, phân tích và phát hiện khí 
gaz; thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra, thiết bị kiểm tra mật độ và độ nhớt; thước thuỷ 
chuẩn; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị kiểm tra thông tin thời tiết, quản lý năng lượng và 
điện năng tiêu thụ; máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu, bệ thử nghiệm, que thăm 
dò thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế, thiết bị thử nghiệm và chẩn đoán không 
dùng cho mục đích y tế, thiết bị hiệu chuẩn; thiết bị và hệ thống máy móc phát tia X 
không dùng cho mục đích y tế, máy móc thăm dò tia X; thiết bị dùng cho tự động hóa 
công nghiệp, thiết bị điều khiển bằng số dùng cho tự động hóa công nghiệp, mũ bảo hiểm, 
mặt nạ bảo hiểm, thiết bị bảo hộ phòng chống tia x [tia rơnghen] không dùng cho mục 
đích y tế, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
hình ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị và dụng cụ quang điện, thiết bị và hệ 
thống nhiếp ảnh và truyền hình, thiết bị truyền hình mạch kín, thiết bị giám sát bằng hình 
ảnh, thiết bị truyền hình ô tô, thiết bị ghi hình ô tô, thiết bị ghi hình cho xe cộ, công cụ 
giám sát, camera, thấu kính quang học, vỏ camera, camera lắp đặt sẵn, thiết bị gắn camera 
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và công cụ giám sát; thiết bị và máy âm thanh, thiết bị và dụng cụ dùng để định vị, ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh, thiết bị và dụng cụ thu thanh, loa và vỏ hộp loa; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống; máy vi tính, phần mềm máy vi tính, chương trình và phần 
mềm máy vi tính ghi sẵn, chương trình phần mềm (máy có thể đọc được), chương trình 
điều hành máy vi tính ghi sẵn, chương trình máy vi tính dùng trong phân tích dòng chất 
lỏng, thiết bị điều khiển logic khả trình điện tử, thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính 
trên xe cộ], thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị liên lạc, điện thoại và thiết bị liên lạc 
video; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến áp, tích tụ, điều chỉnh 
hoặc điều khiển điện; bộ phận điện và điện tử, thiết bị phân phối điện, bộ nguồn điện cho 
thiết bị điện tử, hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các hoạt động công nghiệp, thiết 
bị cấp điện cho lò nung kim loại, pin điện, ắc quy và các bộ phận, pin mặt trời, pin nhiên 
liệu và các bộ phận, tổng đài điện thoại, bảng phân phối, bảng phân phối điện, máy biến 
áp, bộ nguồn [máy biến thế], máy biến thế điện, máy biến thế điện tử, thiết bị điều khiển 
định lượng điện tử, dây điện, dụng cụ đánh dấu dây điện, thiết bị sạc cho pin điện; vật 
mang dữ liệu từ tính, dây từ; đĩa compắc, đĩa compắc [nghe-nhìn], đĩa compắc [bộ nhớ chỉ 
đọc], đĩa ghi dữ liệu, đĩa mềm, đĩa quang, DVD và vật ghi dữ liệu kỹ thuật số khác, ổ đĩa 
cho máy vi tính, máy đọc đĩa compắc, máy đọc đĩa DVD, máy đọc Mp3, máy đọc Mp4; 
cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, cổng vận hành bằng đồng xu cho bãi đỗ xe 
hoặc chỗ đậu xe; máy tính, máy đếm tiền, máy đếm vòng quay; thiết bị dập lửa, vòi chữa 
cháy. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng, tác phẩm nghệ thuật, tượng nhỏ, cúp, huy 
hiệu, ghim cài và hộp đựng, tất cả làm bằng kim loại quý, đồng tiền xu, đồng xu lưu niệm; 
Đồ trang trí làm bằng/hoặc mạ kim loại quý hoặc kim loại bán quý hoặc đá bán quý, hoặc 
đồ giả da, quần áo, mũ và giày trang trí bằng kim loại quý; dây đeo chìa khóa, vòng đeo 
chìa khóa và hạt trang trí của nó (hạt charm), vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang hoặc bỏ 
túi]; Đồ trang sức, đá quý và đá bán quý, huy chương, bùa hộ mệnh, vòng đeo tay, hạt 
trang trí (hạt charm), hoa tai, vòng đeo cổ, huy chương có dây đeo cổ, nhẫn [đồ trang 
sức], ghim cài [đồ trang sức], dây đeo mắt xích [đồ trang trí], ghim cài [đồ trang sức], 
ghim cài để trang trí, ghim cài ca vát, kẹp cài ca vát và khuy măng sét; hộp đựng đồ trang 
sức và hộp đựng đồng hồ, vỏ đồng hồ treo tường, vỏ đồng hồ đeo tay và vỏ dùng trong sản 
xuất đồng hồ; Công cụ đo thời gian và bấm giờ, dụng cụ tính thời gian, đồng hồ treo 
tường, đồng hồ báo thức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ bỏ túi, dây 
đồng hồ đeo tay, dây đeo của đồng hồ và dây đồng hồ dạng mắt xích, vỏ đồng hồ treo 
tường và vỏ đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng, ấn phẩm, sách, bộ sách chơi mà học, sổ địa chỉ (danh bạ), niêm 
giám, sổ hẹn, sổ tay, giấy nhắc việc [văn phòng phẩm], bản in nghệ thuật, thẻ, danh thép, 
thiệp mừng nô-en, thiệp chúc mừng, thẻ quà tặng, lịch, cuốn phiếu giảm giá (phiếu 
thưởng), sổ ghi chép hàng ngày, sổ nhật ký, sổ lưu niệm, sách mỏng, tập sách nhỏ (quảng 
cáo), ca-ta-lô, mẫu tờ khai kinh doanh, giấy viết thư có in tiêu đề, tạp chí, tạp chí định kì, 
bản đồ, tờ bản tin, tờ báo, cờ bằng giấy, giấy mời, giấy mời in sẵn, bản in hình ảnh, sách 
ảnh, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, giải thưởng dạng in, giấy chứng nhận dạng in, ấn 
phẩm dạng in, biểu thời gian in sẵn, thực đơn in sẵn, khăn ăn bằng giấy, giấy dính, băng 
khẩu hiệu; vật liệu để đóng sách, bìa rời (cho báo, tạp chí), bìa cặp để kẹp tài liệu, bìa 
đựng tài liệu có vòng kim loại có thể mở ra, khép lại để giữ những tờ giấy có đục lỗ (file 
càng cua); ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng [ngoại trừ đồ đạc], đồ dùng 
cho trường học, vật liệu dùng để viết, dụng cụ viết, bút chì, bút chì màu, bút bi, công cụ 
viết, phấn, bảng viết phấn, mực, túi dạng hộp đựng bút hoặc bút chì, hộp đựng bút hoặc 
bút chì, vật dụng giữ bút hoặc bút chì, gọt bút chì, bìa bọc, bìa bọc sách, vật dụng chặn 
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giữ sách không bị đổ, vật dụng đánh dấu trang sách, thước kẻ, thước kẻ không chia vạch, 
thước vẽ, bảng viết bút lông dễ xóa, phong bì, cục tẩy, bút dạ, tệp xếp giấy tờ (tài liệu), 
bìa cứng (làm cặp giấy) kẹp tài liệu, thẻ thư mục, giấy ghi chú, tập giấy viết [văn phòng 
phẩm], sổ tay, giấy viết, sổ ghi chú, sổ ghi chép, giấy ghi chép dạng sổ, tập giấy dùng để 
ghi chép, sổ ghi chép gáy xoắn, kẹp giấy, con dấu cao su, con dấu [khuôn dập], dụng cụ 
dập ghim, dụng cụ chặn giấy, dụng cụ mở bì thư; chất dính [keo dán] cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sĩ, vật liệu vẽ, dụng cụ vẽ, vật dụng nghệ thuật, cụ 
thể là bút sáp, bút đánh dấu, màu sơn, tờ in sẵn hoặc áp phích để tô màu hoặc sơn, bảng 
vẽ, khuôn cho đất nặn; chổi quét sơn; máy chữ, thiết bị và máy đóng sách [thiết bị văn 
phòng], vật dụng đóng sách; vật liệu hướng dẫn và giảng dạy [ngoại trừ các thiết bị], ấn 
phẩm in dùng cho mục đích hướng dẫn, sách học, sổ tay hướng dẫn; thẻ quà tặng và thẻ 
hành lý bằng giấy hoặc bìa cứng; lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu bằng chất dẻo 
dùng để bao gói [không thuộc các nhóm khác]; túi giấy, túi đựng quà bằng giấy và hộp 
đựng bằng giấy; vật dụng kẹp tiền; chữ in; bản in đúc; quả địa cầu; bức tranh; ảnh chân 
dung. 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm, gôm, amiăng, mica, ở dạng 
chưa chế biến hoặc bán thành phẩm, và các vật liệu thay thế của các sản phẩm này; cao su 
acrylic, cao su clo hóa, cao su thô, cao su dạng bọt, cao su hiđroclo hóa, mủ cao su cô 
đặc, nhựa mủ cao su, cao su lỏng, cao su thiên nhiên, cao su polysulfide, cao su dạng thô 
hoặc đã qua sơ chế, cao su tổng hợp chịu dầu (cao su nitrile), cao su tái chế, cao su 
silicon, cao su tổng hợp, cao su tổng hợp chưa qua xử lý, cao su lưu hóa [Ebonite]; chất 
dẻo và nhựa ở dạng ép đùn sử dụng trong sản xuất, nhựa nhân tạo [dạng bán thành phẩm]; 
vật liệu đóng gói, trám kín và cách nhiệt, véc ni cách nhiệt, vật liệu lót, tất cả làm từ cao 
su hoặc chất dẻo, nút bằng cao su, tấm đệm giảm sóc bằng cao su, ống bọc ngoài bằng 
cao su để bảo vệ bộ phận của máy, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá; ống dẻo, ống tuýp và ống mềm [không làm từ kim 
loại], ống nối dùng cho tản nhiệt xe cộ; vật liệu trám đầu nối giãn nở. 

 
Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; túi da, túi bằng da dạng hộp đựng chìa khóa, túi nhỏ bằng 
gia để bao gói, vỏ bọc bằng da cho tấm lò xo, túi [rỗng] bằng da để đựng dụng cụ, hộp da, 
túi bằng da dạng hộp, thẻ hành lý bằng da; túi xách, túi đựng hành lý, túi xách mang đi, 
túi xách tay, túi xách có dây song song (túi tote), túi đeo chéo, túi đựng đồ tập thể dục, túi 
dùng cho vận động viên, túi thể thao, túi đựng đồ trang điểm, túi xách du lịch, túi dùng đi 
biển, túi đựng sách, túi đựng đồ cho bé, túi sách học sinh, túi mua hàng, vali du lịch, ba 
lô, ví đựng tiền, ví bỏ túi, túi dết, ba lô chống nước, túi trống thể thao bằng vải len thô, 
cặp sách, cặp học sinh, ví nữ, ví đựng tiền xu, túi nhỏ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, vali, cặp 
da, ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi đeo hông, túi đeo 
ngang thắt lưng, túi dành cho người cắm trại và leo núi, túi đựng quần áo; thẻ hành lý; da 
thuộc và da sống của động vật; ô và lọng; gậy chống khi đi bộ, tay nắm của gậy chống và 
ba toong; roi da, dây treo và yên cương; vòng cổ, dây buộc và quần áo cho động vật. 

 
Nhóm 19: Vật liệu và vật tư xây dựng phi kim loại; tấm panen xây dựng, gỗ xây dựng, 
ván, gỗ dán, bìa cứng dùng cho xây dựng, tấm gỗ ép dùng cho xây dựng, vữa, kính xây 
dựng, đá tự nhiên và đá nhân tạo, đá xây dựng, sa thạch, đá vôi, sỏi, đá hoa cương, thạch 
cao, sỏi cuội, vữa dùng cho xây dựng, vữa lỏng để trát kẽ hở tường, gạch lát nền; bê tông, 
vật liệu xây dựng bằng bê tông, ván cốp pha, không bằng kim loại để đổ bê tông; xi-
măng, sợi xi-măng, khối xi-măng, tấm xi-măng, xi-măng hỗn hợp, hỗn hợp từ xi-măng sử 
dụng trong xây dựng, lớp phủ và vật liệu từ xi-măng, xi-măng được chuẩn bị sẵn để dùng 
sử dụng cho mục đích xây dựng, các sản phẩm từ xi măng sử dụng cho thi công, xây dựng 
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và sửa chữa, xi-măng cho lò luyện kim, công trình hoặc lò cao, vữa xi măng dùng trong 
xây dựng, hợp chất từ xi-măng dùng để trát bề mặt, vật liệu trám kín (có thành phần xi-
măng), các sản phẩm chịu lửa có thành phần xi măng; gạch, đất làm gạch, khối lát không 
bằng kim loại, tấm lát mỏng không bằng kim loại; giàn giáo không bằng kim loại; vật liệu 
lợp mái và tấm lợp mái không bằng kim loại, mép gờ mái nhà; trần nhà và mái đua không 
bằng kim loại; khung cửa sổ, cửa sổ hai cánh không bằng kim loại, kính cửa sổ (dùng cho 
xây dựng), tấm kính cửa sổ; gỗ lát sàn, tấm gỗ lát sàn; cửa chớp, cửa xếp, mành che ngoài 
cửa, tất cả đều không làm từ kim loại hoặc vật liệu dệt; vật liệu phủ [vật liệu xây dựng], 
lớp phủ xi-măng để chống cháy; vật liệu gia cố không bằng kim loại cho xây dựng; vật 
liệu để làm đường và phủ mặt đường, vật liệu gắn kết dùng trong xây dựng và sửa chữa 
đường lớn, đường nhỏ, đường dành cho người đi bộ, vỉa hè và đường được lát đá; khung 
nhà không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ống cứng không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, ống nước không bằng kim loại; máng nước và rãnh nước không bằng kim loại; 
nhựa đường, hắc ín và bitum; vật liệu lát bằng nhựa đường; sản phẩm từ bitum dùng cho 
xây dựng, vật liệu phủ và lợp mái từ bitum; công trình xây dựng không bằng kim loại có 
thể chuyên chở được, đài kỷ niệm không bằng kim loại, cột quảng cáo không bằng kim 
loại, khung đỡ để trồng cây tạo bóng mát [kết cấu không bằng kim loại], lan can không 
bằng kim loại, nền đúc sẵn không bằng kim loại, cổng vòm không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng. 

 
Nhóm 25: Quần áo, quần áo bằng da, quần áo giả da, áo choàng ngoài, bộ quần áo, áo vét, 
áo vét dáng dài, áo choàng pông-sô, áo gi lê, áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước (áo 
pacca), áo choàng mặc trong nhà, áo sơ mi, áo thu ngắn tay, áo sơ mi mặc chơi gôn, áo nỉ, 
áo thun cổ bẻ (áo polo), áo nịt len thể thao, áo ba lỗ cho nữ (áo tank top), quần áo đan, áo 
len dài tay, áo ngoài mặc chui đầu, áo len chui đầu, áo chẽn không tay, quần dài, quần dài 
thấm mồ hôi, quần đùi, quần, quần dài, quần bò, chân váy, váy liền, quần yếm, bộ đồ ngủ, 
quần áo ngủ, áo mưa, đồ mặc cho trẻ sơ sinh, quần áo bơi, quần áo tắm, quần áo lót, tất 
ngắn cổ, tất cao cổ; đồ đi chân, giày, giày cho vận động viên, giày đi biển, giày đá bóng, 
gót giày, dép, dép đi trong nhà, giày thể thao (giày sneaker), giày cao cổ, giày ống buộc 
dây, giày ống ngắn, giày cao cổ thể thao, giày cao cổ đá bóng, mũi giày dép, mũi giày 
ống, đế cho đồ đi chân; đồ đội đầu, mũ lưỡi trai, mũ bóng chày, mũ, dải băng buộc đầu, 
khăn rằn, khăn vuông trùm đầu; thắt lưng [quần áo]; cổ tay áo; ca vát, cà vạt, nơ con 
bướm; khăn quàng cổ, khăn choàng; găng tay (trang phục); cổ tay áo (miếng bao cổ tay); 
mũ che tai. 

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; khuy, khuy bấm 
và ghim móc, kim khâu và kim băng; chữ và số mẫu để đánh dấu đồ vải; ghim cài cho 
trang phục, huy hiệu để đeo [không bằng kim loại quý], huy hiệu kiểu cách độc đáo để 
trang trí [khuy áo], khóa cài của thắt lưng, nệm cắm kim băng, nệm cắm kim khâu, mũ 
trang trí, dây giày; ruy băng giải thưởng; dải băng trang trí cho đầu rèm; hoa nhân tạo; đồ 
trang trí cho tóc, trang sức cài tóc để trang trí; tóc giả. 

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và dụng cụ để chơi, bóng cho trò chơi, trò chơi gôn, máy chơi 
trò chơi giải trí, bài lá, mô hình thu nhỏ của xe cộ, gấu nhồi bông, mặt nạ đồ chơi, súng 
đồ chơi, súng lục đồ chơi; bộ máy trò chơi điện tử; dụng cụ và thiết bị thể thao, gậy đánh 
gôn, thiết bị chơi gôn, gậy chơi gôn bằng sắt, bóng gôn, dụng cụ đánh dấu vị trí bóng gôn, 
găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, xe hai bánh 
đẩy túi đựng gậy đánh gôn, xe bốn bánh đẩy túi đựng gậy đánh gôn, điểm phát bóng chơi 
gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn], dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu 
phát bóng [phụ kiện chơi gôn], dụng cụ thực hành chơi gôn, lưới cho thể thao, súng [dụng 
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cụ thể thao], súng bắn đạn sơn [thiết bị thể thao], thiết bị tập thể dục, đai lưng dùng trong 
môn cử tạ [phụ kiện dùng trong thể thao], gậy chơi khúc côn cầu, thiết bị chơi cầu lông, 
bộ dụng cụ chơi cầu lông, thiết bị chơi ten nít, thiết bị chơi bóng bàn, thiết bị chơi bóng 
quần, máy móc và thiết bị chơi bow-ling; đồ trang trí cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng 
và bánh kẹo). 

 
Nhóm 29: Dầu và chất béo dùng cho thực phẩm, dầu ăn và chất béo, dầu ăn và chất béo có 
nguồn gốc từ thực vật, dầu ăn và chất béo có chứa dầu cọ, dầu ăn và chất béo có hàm 
lượng dầu cọ cao, dầu ăn và chất béo dưới dạng mảnh dẹt mỏng, dầu ăn và chất béo dưới 
dạng khối/thỏi, dầu ăn và chất béo dưới dạng nhũ tương, chất chiết xuất từ dầu, chất dẫn 
xuất từ dầu, dầu và chất béo dùng để nấu ăn, dầu ăn hỗn hợp, dầu ăn hỗn hợp (hỗn hợp 
dầu cọ và dầu hướng dương), dầu ăn có nguồn gốc thực vật, dầu và chất béo dùng để 
chiên, dầu và chất béo dùng để nướng, chất béo dưới dạng bánh kẹo, chất béo dưới dạng 
bánh kẹo trên cơ sở axit lauric, chất béo dưới dạng bánh kẹo không dựa trên cơ sở axit 
lauric, chất béo dạng bột nhào, chất béo dạng rắn được sản xuất từ thực vật, dầu và chất 
béo làm từ thực vật, dầu thực vật nguyên chất (dầu cọ nguyên chất), dầu thực vật hỗn hợp, 
dầu thực vật hydro hóa, dầu thực vật tinh chế và chiết tách, dầu thực vật tinh chế có chứa 
các axit béo không bão hòa, dầu thực vật được tẩy trắng, dầu thực vật được khử mùi, dầu 
thực vật và chất béo trên cở sở cây cọ, dầu lạc, dầu hạt cải, dầu dừa, dầu dừa trắng nguyên 
chất, dầu làm từ cây thuộc họ cải, dầu bắp, dầu bắp nguyên chất, dầu hạt bông, dầu làm từ 
các loại cây thân củ, dầu nho, dầu ô liu, dầu đậu phộng, dầu cám gạo, dầu hoa rum, dầu 
mè, dầu đậu tương, dầu hướng dương, dầu hạt hướng dương, dầu đậu nành dùng để chiết 
xuất dầu; lecithin dùng cho mục đích nấu ăn; bơ sữa lỏng, bơ sữa lỏng hữu cơ nguyên 
chất, bơ sữa lỏng làm từ thực vật, bơ sữa lỏng nguyen chất làm từ thực vật; dầu và chất 
béo làm từ cọ, dầu cọ tinh luyện, dầu cọ được tẩy trắng, dầu cọ được khử mùi, dầu cọ 
được trung hòa, dầu cọ hóa lỏng, dầu hạt cọ, dầu cọ dạng olein, dầu cọ dạng olein tinh 
luyện, dầu cọ dạng olein được tẩy trắng, dầu cọ dạng olein được khử mùi, dầu cọ dạng 
olein trung tính, dầu cọ dạng olein được trung hòa, dầu olein cọ đỏ, dầu olein cọ đỏ đậm 
đặc; dầu có chứa axit lauric; chất thay thế chất béo động vật, chất thay thế chất béo động 
vật (dầu cọ và sáp cọ); chất thay thế chất béo làm từ sữa, chất thay thế chất béo làm từ sữa 
(dầu cọ dạng olein, dầu cọ và dầu hạt cọ); bơ thực vật, bơ thực vật có chứa dầu cọ, bơ thực 
vật có hàm lượng dầu cọ cao, sản phẩm thay thế bơ thực vật, bơ thực vật ít béo, bơ thực 
vật dùng để chiên/rán; bơ, bơ và chất béo làm từ dừa, bơ ca cao, sản phẩm thay thế bơ ca 
cao, bơ ít béo, bơ dùng để chiên/rán, sản phẩm thay thế dầu bơ; dầu dinh dưỡng và chất 
béo; chất béo công thức dùng cho trẻ sơ sinh; tất cả các sản phẩm nói trên có thể được sử 
dụng cho thực phẩm, nấu ăn, sản xuất và chế biến các sản phẩm bánh mỳ, bánh kẹo, bánh 
kẹo có chứa đường, lớp phủ ăn được, lớp phủ bằng băng/nước đá và nhân nhồi, bơ thực 
vật, đồ dùng để phết lên bánh, đồ trang trí lên món ăn, đá ăn được, đá, sản phẩm làm từ 
sữa đá, món tráng miệng đông đá, kem, sản phẩm làm từ sữa đông lạnh và món tráng 
miệng đông lạnh, để thay thế cho chất béo động vật trong chế biến các sản phẩm thịt và 
gia cầm, xúc xích, xúc xích kiểu Đức, bánh mì kẹp thịt và xúc xích sấy khô (salami); sữa 
làm từ dừa, kem dừa (dùng cho mục đích nấu ăn), bột kem dừa (dùng cho mục đích nấu 
ăn); thịt, cá, gia cầm (không còn sống) và thịt thú săn, cá đóng hộp, cá mòi [không còn 
sống], salad cá, món khai vị đông lạnh bao gồm chủ yếu là hải sản hoặc gà; chiết xuất của 
thịt; trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và chế biến, rau củ được bảo quản, rau củ 
đông lạnh, rau củ đóng hộp, nấm sấy khô, khoai tây lát mỏng chiên giòn, bánh snack 
khoai tây, khoai tây chiên, dưa góp, nước ép cà chua dùng để nấu ăn; trái cây đóng hộp, 
vải thiều đóng hộp, chôm chôm đóng hộp, dứa đóng hộp, trái cây tách nước, trái cây đông 
lạnh, trái cây được bảo quản, dừa sấy khô; các loại trái cây, nấm và rau củ đã chế biến 
(bao gồm cả các loại hạt và đậu), các loại lạc, quả phỉ, hạnh nhân, đậu phộng đã được chế 
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biến và rang; salad hoa quả, salad rau củ; thạch, mứt ướt, mứt trái cây ướt, pa-tê trái cây, 
nhân nhồi trái cây, nhân nhồi trái cây dùng cho bánh nướng, bánh mỳ và các sản phẩm 
làm bánh; bơ lạc; trứng; sữa và các sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa đặc, kem sữa 
dùng cho đồ uống; phô mai, phô mai dạng khối, lát và bột; kem sữa không làm từ sữa, 
kem sữa không làm từ sữa trên cơ sở protein; đồ ăn, súp và nước dùng đã được chế biến, 
thực phẩm ăn nhanh và đồ tráng miệng, đồ ăn liền (đông lạnh, không đông lạnh và sấy 
khô); cà ri gà, cà ri bò, cà ri cá, cà ri tôm, cà ri gà màu vàng, cá cơm với nước sốt cay, thịt 
bò và gà rendang (kiểu Malaysia), thịt bò và thịt gà kurma (kiểu Malaysia), thịt bò 
serunding (kiểu Malaysia); súp ăn liền, súp nấu trước, súp đóng hộp, súp dạng viên nén, 
bột súp, súp làm từ mỡ động vật; thực phẩm ăn nhanh hỗn hợp bao gồm trái cây tách nước 
và các loại hạt đã được chế biến. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, sôcôla, cà phê nhân tạo, trà nhân tạo, đồ uống trên cơ sở ca 
cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà; bột sắn hột và bột cọ sagu; các loại 
ngũ cốc đã được chế biến, tinh bột và các sản phẩm làm từ tinh bột; gạo, cháo, mì, 
miến/bún [dạng sợi], miến/bún khô dạng bó/cuộn; tinh bột dùng cho thực phẩm, tinh bột 
dạng siro dùng cho mục đích nấu ăn, tinh bột khoai tây, tinh bột sắn; các chế phẩm làm 
bánh, nấm men, bột nở, bột baking soda (natri hydrocacbonat cho mục đích nấu nướng), 
bột nhào, hỗn hợp bột và hỗn hợp cùng loại, hỗn hợp bánh ngọt, bột nhào bánh ngọt, bột 
nhào bánh quy, bột nhào dùng để nấu ăn; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bột làm 
bánh, bột bắp, bột ngô, bột hạt, bột khoai tây, bột gạo, bột lúa mạch đen, bột đậu nành, 
bột sắn, bột mì; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, bánh mì tròn, vụn bánh mì, bánh mì 
cuộn, bánh mì que, bánh mì có hương vị với gia vị, bánh bích qui, bánh kem, bánh quy 
tròn dẹt; kem đá ăn được, chất liên kết cho kem đá ăn được, chất liên kết cho kem, sữa 
chua đông lạnh; đường, mật ong, nước đường mật, nước đá, đường cô đặc (để trang trí 
bánh ngọt), chất tạo độ ngọt tự nhiên, chất làm ngọt tự nhiên; muối, gia vị tổng hợp, 
hương liệu và phụ gia, chế phẩm có hương thơm dùng cho thực phẩm, gia vị được bảo 
quản, gia vị, gia vị dùng để nướng, hạt tiêu [gia vị], thảo mộc đã bảo quản [gia vị], giấm, 
hương liệu làm bánh (không phải tinh dầu); nước sốt [phụ gia], mù tạt, nước sốt từ thịt, 
nước sốt từ thịt tổng hợp, nước sốt từ ớt, nước sốt cà chua, sốt cà ri làm từ thịt và cá, nước 
sốt mì, nước sốt mì xào, nước sốt đậu phộng, nước sốt cơm chiên, nước sốt mì spaghetti, 
nước sốt cay, sốt cà chua làm từ cà chua tươi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì 
ý và gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh gạo, bánh pút-đing trên cơ sở gạo, 
bánh quy giòn trên cơ sở gạo; món tráng miệng làm từ gạo nếp, món tráng miệng làm từ 
ngũ cốc, món tráng miệng làm từ đậu xanh [bánh kẹo]. 

 
Nhóm 31: Giống cây mía đường chưa qua xử lý, rau thơm (gia vị) tươi, rau xanh [tươi], củ 
cải [tươi], trái cây [tươi], các loại quả hạch [tươi], mía đường [tươi], quả dừa; cây trồng và 
hoa tự nhiên, cây cọ, chùm (bó) cọ, lá của loại cây họ cọ, lá cọ, cây cao su, cây dừa, cây 
mía; củ (hành, tỏi), cây giống con (trồng từ hạt) và hạt giống để trồng trọt, hạt thô và chưa 
qua xử lý, hạt giống nông nghiệp, hạt giống thực vật, hạt giống lai, hạt giống cây trồng, 
hạt cọ dầu, hạt của cây cao su, mầm hạt, phôi mầm nguyên sinh, phôi mầm nguyên sinh 
của cây cọ dầu; cây con giống và vật liệu nhân giống; động vật sống, gia súc sống; thực 
phẩm và đồ uống cho động vật, thức ăn cho động vật cũng như các nguyên liệu ở dạng thô 
của nó, thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho gia súc, thực phẩm làm từ dầu cọ cho động vật, chế 
phẩm để bổ sung vào thức ăn cho động vật, chế phẩm vỗ béo vật nuôi, dầu và mỡ dùng 
cho thức ăn và đồ uống cho động vật; hạt [ngũ cốc] thô và chưa qua chế biến, mạch nha; 
Tảo (rong) dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật. 
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Nhóm 32: Bia, đồ uống trên cơ sở bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không 
có cồn khác, chế phẩm làm nước khoáng, nước soda; đồ uống từ trái cây và nước ép trái 
cây, đồ uống có hương vị trái cây, đồ uống trên cơ sở trái cây, chiết xuất của trái cây 
không có cồn, mật hoa quả không có cồn, đồ uống ép từ quả không chứa cồn, nước ép nha 
đam, nước ép táo, đồ uống vị sữa dừa, nước ép ổi, nước chanh, nước cam ép, nước ép dứa; 
đồ uống thể thao, nước tăng lực; đồ uống nhẹ giải khát; đồ uống trên cơ sở mật ong không 
có cồn; nước ép rau [đồ uống], nước ép cà chua [đồ uống]; xi-rô và các chế phẩm khác để 
làm đồ uống, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá, quảng cáo trên tivi, quảng cáo trên 
đài phát thanh, quảng cáo trực tuyến, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo qua thư, dịch vụ 
quảng cáo rao hàng, quan hệ công chúng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ tiếp thị qua điện 
thoại; dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến tài sản và bất động sản; 
dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến đồn điền, nông nghiệp, sản phẩm 
nông nghiệp, đồ dùng, dụng cụ, máy móc và xe cộ nông nghiệp; dịch vụ quảng cáo, 
marketing và quảng bá liên quan đến xe cộ, xe gắn máy, các bộ phận và phụ kiện liên 
quan; dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến máy móc, máy phát điện, 
máy nén khí, thiết bị nặng, thiết bị cầm tay, thiết bị công nghiệp và xây dựng, động cơ và 
các phụ kiện thay thế liên quan; dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến 
quản lý rác thải và sản xuất điện năng; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp 
thông liên quan đến sản phẩm và dịch vụ qua mạng viễn thông với mục đích quảng cáo và 
bán hàng; dịch vụ trưng bày hàng hóa, giới thiệu hàng hóa trên phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ, giới thiệu sản phẩm với mục đích quảng cáo, marketing và quảng 
bá; tổ chức buổi triển lãm và hội chợ với mục đích quảng cáo, marketing và quảng bá, tổ 
chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo và triển lãm với mục đích kinh doanh và thương mại, tổ 
chức buổi trưng bày và triển lãm nhà ở và bất động sản với mục đích quảng cáo, 
marketing và quảng bá; dịch vụ khuyến mại cho người khác liên quan đến dầu và khí đốt, 
nước và các công nghệ xử lý nước, các sản phẩm nông nghiệp, nông cụ, dụng cụ nông 
nghiệp, máy móc nông nghiệp, xe cộ dùng cho nông nghiệp, xe gắn máy, máy móc, máy 
phát điện, máy nén khí, thiết bị nặng, thiết bị cầm tay, thiết bị công nghiệp và xây dựng, 
động cơ và các bộ phận thay thế liên quan; dịch vụ soạn thảo, xuất bản, cập nhật và phân 
phối các tài liệu quảng cáo và vật liệu quảng cáo; cung cấp dịch vụ trao thưởng cho khách 
hàng thân thiết cho khách hàng, tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng 
thân thiết, nhận điểm thành viên và đổi quà từ điểm thành viên; tìm kiếm nguồn tài trợ; 
cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; quản lý và 
quản trị kinh doanh liên quan đến bất động sản, tài sản khu dân cư, khu công nghiệp và 
khu thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua 
sắm, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, 
căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư cao tầng, căn hộ, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng 
và chỗ ở (khu nhà ở liền kề); quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến đồn điền, nông 
nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng trong nông 
nghiệp; quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến xe cộ, xe gắn máy, các bộ phận và 
phụ tùng liên quan; quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến máy móc, máy phát 
điện, máy nén khí, thiết bị nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị công nghiệp và xây dựng, máy 
móc và các bộ phận thay thế liên quan; quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến việc 
quản lý rác thải và sản xuất điện năng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến 
cung cấp hệ thống quản lý chất lượng; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến hoạt động 
thương mại của việc lựa chọn bộ gen; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến thiết lập đại 
lý bán xe và nhượng quyền thương mại đại lý bán xe; quản trị thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; phân phối dự án [hỗ trợ việc điều hành kinh doanh]; 
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quản lý nhân sự và nhân lực, quản lý nhân sự liên quan đến học viên, chương trình thực 
tập, tư vấn và cố vấn liên quan đến việc quản lý nhân sự và quản lý nhân sự liên quan đến 
hoạt động xây dựng đội nhóm; cung cấp việc quản lý và đánh giá rủi ro trong kinh doanh; 
quản lý và tổ chức kinh doanh cơ sở hạ tầng và nguồn lực liên quan đến dịch vụ vận tải; 
dịch vụ bán lẻ và bán buôn, tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi ích 
của người khác để khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ các cửa hàng bách 
hóa, trung tâm thương mại, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng 
bán thực phẩm và đồ uống và các nhà cung cấp dịch vụ từ một ca-ta-lô hàng hóa chung 
bằng cách đặt qua thư đặt hàng hoặc thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông 
qua  trang web mạng lưới thông tin toàn cầu về bán hàng nói chung; dịch vụ cửa hàng bán 
lé hàng hóa thể thao, cụ thể là thiết bị, quần áo và phụ kiện chơi gôn; dịch vụ bán lẻ và 
bán buôn động cơ xe cộ và các bộ phận, phụ tùng của xe cộ còn mới, đã qua sử dụng và 
mới mới sử dụng một lần; dịch vụ bán lẻ và bán buôn nông sản, thiết bị, dụng cụ, máy 
móc và xe cộ dùng trong nông nghiệp, máy móc, máy phát điện, máy nén khí, thiết bị 
nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị và động cơ dùng cho xây dựng và công nghiệp cùng các 
phụ tùng liên quan; dịch vụ phân phối và đại lý phân phối các sản phẩm nông nghiệp, 
thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng trong nông nghiệp, xe cộ, động cơ của xe cộ, 
máy móc, máy phát điện, thiết bị nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị công nghiệp và động cơ 
và các phụ tùng thay thế của chúng; dịch vụ phân phối liên quan đến các thiết bị, máy 
móc, máy phát điện, dụng cụ, xe cộ, các sản phẩm công nghệ, phần cứng và phần mềm 
máy vi tính sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, thiết kế dự án và tòa nhà, công trình xây 
dựng, quản lý vận hành tòa nhà, công trình dân dụng, kiến trúc, quản lý dự án, hậu cần 
vận tải, dầu và khí, quản lý chất thải và sự phát điện; bán các thiết bị và máy móc phát 
năng lượng, điện và hơi nước cho người khác; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật [công việc văn 
phòng] trong việc thiết lập và điều hành các cửa hàng bán đồ thể thao bao gồm dụng cụ, 
quần áo và phụ kiện chơi gôn; dịch vụ môi giới và cố vấn kinh doanh trong lĩnh vực bán 
sản phẩm và dịch vụ đã cung cấp; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ thu mua hàng hóa, dịch 
vụ thu mua hợp đồng [cho người khác], dịch vụ thu mua hàng hóa và dịch vụ cho các 
doanh nghiệp khác; dịch vụ thuê ngoài liên quan đến việc sắp xếp thu mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác; dịch vụ phân tích, nghiên cứu và thông tin kinh doanh, phân tích 
thị trường; phân tích đánh giá liên quan đến quản lý kinh doanh; đánh giá và định giá kinh 
doanh; đánh giá thống kê dữ liệu tiếp thị; quản lý nghiên cứu dự án kinh doanh; chức 
năng văn phòng, biên soạn và quản lý danh sách gửi thư, thông tin, dữ liệu và số liệu kinh 
doanh; dịch vụ cố vấn, thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên, bao gồm 
bằng các phương tiện điện tử và internet; dịch vụ nghiên cứu thị trường liên quan đến bất 
động sản. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ quản trị bất 
động sản, quản lý bất động sản, đại lý bất động sản, môi giới bất động sản, thu mua đất và 
bất động sản, đầu tư tài sản và bất động sản, đầu tư đất chưa phát triển, tín thác đầu tư bất 
động sản, định giá bất động sản, quản lý danh mục bất động sản, cho thuê và dàn xếp cho 
thuê bất động sản, quản lý tài sản theo thời gian và quản lý người thuê nhà đất; dịch vụ 
thu tiền thuê bất động sản, dịch vụ mua, định giá, thuê và cho thuê bất động sản, nhà ở, tài 
sản công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ và bán 
buôn, cửa hàng, gian hàng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư, căn hộ, phòng ốc, 
kho hàng, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, phân xưởng và nhà máy; dịch vụ quản 
lý bất động sản liên quan đến nông nghiệp, đồn điền trồng cọ dầu và cao su; dịch vụ bảo 
hiểm, dịch vụ quản lý rủi ro bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụ quản trị bảo hiểm, quản 
lý bảo hiểm, cố vấn bảo hiểm, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, dịch vụ tái bảo hiểm, 
bảo hiểm xe cộ; dịch vụ bảo hành, dịch vụ bảo hành cho xe cơ giới, dịch vụ cung cấp hợp 
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đồng bảo hành mở rộng cho xe cơ giới; dịch vụ tài chính, quản lý tài chính, đầu tư quỹ, 
đầu tư vốn, quản lý rủi ro tài chính, dịch vụ thế chấp ngân hàng, môi giới hợp đồng tín 
dụng, dịch vụ tài chính liên quan đến việc mua bán xe cơ giới, dịch vụ thuê-mua tài chính 
giá rẻ cho việc mua xe ô tô; thẩm định và định giá xe cơ giới; dịch vụ tiền tệ, dịch vụ quản 
lý và phát triển chương trình, dịch vụ thiết lập việc quản lý và phát triển chương trình, 
dịch vụ thành lập các quỹ phúc lợi cho người lao động; dịch vụ cố vấn, dịch vụ thông tin 
và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, bao gồm bằng các phương tiện điện tử 
và internet. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và thi công; xây dựng phát triển bất động sản, đất đai và tài 
sản [dịch vụ xây dựng và thi công]; xây dựng, thi công, sơn sửa nội thất và ngoại thất, xử 
lý cách nhiệt, bịt kín, chống ẩm, dọn dẹp [nội thất và ngoại thất] và phá dỡ bất động sản, 
tài sản trong khu dân cư, khu công nghiệp hoặc khu thương mại, công trình, văn phòng, 
trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán buôn và bán 
lẻ, nhà, chung cư cao tầng, căn hộ, trường học, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và khu phức 
hợp giải trí; thi công, xây dựng, dọn dẹp và phá dỡ cầu và đập ngăn nước; thi công, xây 
dựng, lắp đặt vỉa hè và làm sạch đường phố; dịch vụ lợp mái che; lắp đặt giàn giáo; dịch 
vụ xây lát; lắp đặt đường ống; trát vữa; dịch vụ hàn chì; rải, phủ cát; lắp đặt dây cáp; xây 
dựng, lắp đặt và làm sạch đường ống dùng cho ngành công nghiệp ga và dầu; xây dựng và 
lắp đặt nhà điều khiển trung tâm (E-Houses); thi công tàu hải quân và tàu hải quân cỡ lớn; 
xây dựng và thi công công trình dưới nước; giám sát và kiểm tra công trình xây dựng; 
quản lý dự án xây dựng, quản lý dự án liên quan đến xây dựng phát triển bất động sản và 
xây dựng bất động sản, quản lý dự án liên quan đến hợp đồng xây dựng; phục hồi, cải tạo, 
làm mới lại, bảo dưỡng và sửa chữa công trình bất động sản, các tài sản trong khu dân cư, 
khu công nghiệp hoặc khu thương mại, công trình, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa 
hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, nhà, chung cư cao tầng, 
căn hộ, trường học, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và khu phức hợp giải trí; bảo dưỡng và 
sửa chữa các bộ phận và phụ tùng của tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa 
hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, nhà, chung cư cao tầng, 
căn hộ, trường học, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và khu phức hợp giải trí; sửa chữa thiết 
bị điện; sửa chữa thang máy; bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ, máy móc, máy phát 
điện, máy nén khí, bơm, trang thiết bị, thiết bị nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị, động cơ 
dùng cho xây dựng và công nghiệp cùng các phụ tùng liên quan; bảo dưỡng, sửa chữa và 
đại tu thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng trong nông nghiệp; bảo dưỡng và sửa 
chữa xe cộ, thiết bị dùng cho việc ủi đất, cải tạo đất, xử lý vật liệu, xây dựng, khai 
khoáng, lát đường và dùng trong nông nghiệp, và máy móc, động cơ, máy phát điện và bộ 
điều khiển dùng cho các máy móc nói trên; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt và khóa an 
ninh; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị dẫn đường điện tử và thiết bị, dụng cụ định vị; bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị và đường ống dẫn dầu và khí ga tự nhiên; dịch vụ bảo dưỡng và 
sửa chữa công trình kỹ thuật gần và xa bờ; dịch vụ sửa chữa dưới nước; làm sạch, sửa và 
chăm sóc vải, đồ dệt may, da, lông thú và hàng hóa làm từ các nguyên liệu này; bảo 
dưỡng, bảo trì, lau rửa, sửa chữa và đại tu xe cộ, phương tiện giao thông đường bộ, động 
cơ xe cộ và các bộ phận, phụ tùng của xe cộ; bôi trơn, tra dầu mỡ, đánh bóng, nạp nhiên 
liệu, sơn, điều chỉnh, chăm sóc các chi tiết nhỏ, sơn lót kín cho khung gầm, gò khung và 
tân trang xe cộ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; đắp 
lại, lưu hóa và cân chỉnh lốp xe; sạc ắc quy cho xe cộ; chống gỉ; lắp đặt thiết bị và phụ 
tùng cho tòa nhà; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt thang máy; lắp 
đặt động cơ, máy móc, máy phát điện, máy nén khí, bơm, thiết bị, thiết bị nặng, dụng cụ 
cầm tay, thiết bị, động cơ dùng cho xây dựng và công nghiệp cùng các phụ tùng liên 
quan; lắp đặt thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng cho nông nghiệp; lắp đặt hệ thống 
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máy móc; lắp đặt hệ thống máy móc dùng cho ngành công nghiệp dầu và khí đốt; lắp đặt 
dụng cụ và đường ống dẫn dầu và khí thiên nhiên; lắp đặt két sắt và khóa an ninh; lắp ráp 
[lắp đặt] các bộ phận và phụ tùng cho xe cộ; lắp đặt nội thất xe cộ theo yêu cầu; quản lý 
dự án liên quan đến lắp đặt phụ kiện, giá đỡ và nội thất cửa hàng; dịch vụ khai thác đá; 
cho thuê máy ủi và máy xúc, cho thuê dụng cụ, thiết bị sản xuất, máy móc và trang bị 
dùng cho việc xây dựng và phá dỡ; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ nói trên, thông qua các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và chuyển phát bằng đường hàng không, đường bộ, đường 
sắt, đường biển và đường ống dẫn; vận chuyển bằng xe cứu thương; vận chuyển bằng xà 
lan; vận chuyển bằng tàu thuyền; vận chuyển bằng xe buýt; vận chuyển bằng ô tô; vận 
chuyển bằng xe bọc thép; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và chuyển phát hàng hóa, dầu ăn và mỡ ăn, dầu cọ và dầu hạt cọ, cây cọ, 
cao su, quả dừa, đồ có giá trị, tàu chở hàng, hàng hóa trên tàu thủy, kiện hàng, bưu kiện, 
tài liệu và thư tín; vận chuyển đồ phế thải, dầu, khí tự nhiên và nhiên liệu sinh học; vận 
chuyển và hướng dẫn khách du lịch và hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho việc vận tải; dịch 
vụ môi giới liên quan đến vận tải, thuê tàu chuyên trở và hàng hải; dịch vụ hỗ trợ phương 
tiện bị hỏng, cụ thể là cứu hộ, kéo, phục hồi và cứu nạn; dịch vụ làm nổi cho tàu; dịch vụ 
phân phối, dịch vụ phân phối và cung cấp năng lượng, điện, nước, năng lượng tái sinh, 
điện năng, khí và nhiệt; dịch vụ đóng gói hàng hóa, đóng gói đồ dùng theo thứ tự và yêu 
cầu đặc biệt của người khác; dịch vụ xếp hàng vào kho chứa hàng, dịch vụ lưu kho hàng 
hóa, dầu ăn và mỡ ăn, dầu cọ, dầu hạt cọ, cây cọ, cao su, quả dừa, đồ có giá trị, tàu chở 
hàng, hàng hóa trên tàu thủy, kiện hàng, bưu kiện, tài liệu, thư tín, đồ phế thải, dầu, khí tự 
nhiên, nhiên liệu sinh học, năng lượng, điện, nước, năng lượng tái sinh, khí, nhiệt, xe cộ, « 
tô và tàu thuyền; cho thuê kho chứa hàng, cho thuê thùng chứa để cất giữ hàng hóa và tủ 
có khóa để giữ đồ đông lạnh; dịch vụ môi giới liên quan đến lưu kho; sắp xếp, tổ chức và 
đặt chỗ cho khách du lịch, chương trình thăm quan, chuyến thăm quan ngắm cảnh và 
chuyến đi chơi bằng tàu thủy; dịch vụ cho thuê ngắn hạn và dài hạn xe cộ, xe ô tô, xe tải, 
xe ba gác, xe cẩu, xe kéo, tàu và xe ngựa; cung cấp tiện nghi đỗ xe ô tô; cho thuê chỗ đỗ 
và xưởng (ga-ra) để xe cộ; cho thuê hệ thống, dụng cụ và thiết bị định vị toàn cầu (thiết bị 
gps) cho các mục đích định hướng; dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên, bao gồm các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 40: Xử lý và chế biến nguyên liệu, nông sản, dầu, dầu cọ và cao su; xử lý và chế 
biến nguyên vật liệu có sử dụng hóa chất; xử lý, sản xuất và chế biến thực phẩm, đồ uống, 
thức ăn cho động vật, dầu ăn, mỡ ăn được và hàng dệt may; dịch vụ lưu hoá [xử lý vật 
liệu]; dịch vụ xưởng lọc dầu, lọc dầu, lọc dầu cọ, cao su và các sản phẩm nông nghiệp 
khác; dịch vụ xử lý chất thải, xử lý nước và nước thải, dịch vụ thiêu hủy rác thải, phân loại 
rác thải và vật liệu tái chế [chuyển hóa], quản lý chất thải; dịch vụ sản xuất và phát năng 
lượng, dịch vụ phát điện và năng lượng, dịch vụ gia công, xử lý và chuyển đổi khí/hơi đốt; 
dịch vụ chế tạo theo đặt hàng các thành phần xây dựng bằng thép; dịch vụ sản xuất và lắp 
ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; giết mổ động vật; bảo quản thực phẩm và 
đồ uống; nghiền, ép trái cây; in ấn; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nêu trên, bao gồm trên các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp và tiến hành các khóa học, cung cấp và tiến hành 
các khóa học liên quan đến quản lý kinh doanh; dịch vụ giáo dục về y tế, điều dưỡng, sức 
khỏe và an toàn nghề nghiệp; dịch vụ giáo dục về tôn giáo; giáo dục thể chất; khóa đào 
tạo từ xa; bài giảng thực tập lâm sàng; trường đào tạo giáo dục, trường đào tạo giảng dạy 
và hội thảo, dịch vụ giảng dạy và gia sư; khảo thí giáo dục; trường học bán trú; đào tạo 
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thực hành cho mục đích giáo dục; sắp xếp, tổ chức, quản lý và tiến hành các sự kiện, hội 
thảo, triển lãm, cuộc thi, hội nghị, tập huấn, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo khoa 
học về giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; dịch vụ thư viện cho mượn tài liệu và dịch 
vụ thư viện lưu động; xuất bản sách và văn bản giấy, xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến cho mục đích giáo dục; đào tạo, đào tạo 
thực hành [thao diễn], hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khóa đào 
tạo về quản lý, thao tác và duy trì; đào tạo kỹ thuật liên quan đến phân tích vệ sinh, rủi ro 
công nghiệp và hóa học; dịch vụ đào tạo về y tế, điều dưỡng và y tế phụ trợ; dịch vụ đào 
tạo về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp; sắp xếp, cung cấp và điều hành các khóa học kỹ 
thuật, các khóa đào tạo, tập huấn [đào tạo], hội thảo, chương trình phát triển kỹ năng lãnh 
đạo và quản lý; sản xuất các video hướng dẫn; dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện giải trí, 
xã hội hoặc cuộc thi [giải trí]; cung cấp các tiện nghi giải trí; cung cấp các bản ghi âm 
thanh, hình ảnh, phim, chương trình ti vi và ra-đi-ô (đài); dịch vụ viết kịch bản (không 
dành cho mục đích quảng cáo); dịch vụ phóng viên tin tức; giới thiệu phim trình chiếu; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà và dịch vụ karaoke; các hoạt động thể thao và văn hóa; câu lạc bộ thể 
thao, câu lạc bộ sức khỏe; vận hành câu lạc bộ gôn; cuộc thi đấu gôn; tổ chức và điều 
khiển các cuộc thi đấu thể thao và cuộc thi đấu gôn; tổ chức các sự kiện liên quan đến gôn 
như tập huấn, hội thảo thực hành, hội thảo và học viện giảng dạy; tổ chức các buổi triển 
lãm vì mục đích giáo dục; cung cấp tiện nghi thể thao, giải trí tiêu khiển và gôn; cho thuê 
tiện nghi sân vận động và thiết bị chơi gôn; cung cấp sự công nhận và khích lệ bằng cách 
trao giải thưởng để thể hiện sự xuất sắc trong lĩnh vực gôn; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, bao gồm các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế có liên quan; 
dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là dịch vụ thiết kế, phân tích, nghiên cứu và phát 
triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, canh tác chính xác, công nghiệp, y tế, vi khuẩn học, 
hóa học, sinh hóa, công nghệ sinh học, kỹ thuật biển, bảo vệ môi trường, công nghệ môi 
trường, nhân giống cây trồng, cây dầu cọ, cây cao su và sản phẩm cọ thành phẩm; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển, dịch vụ nghiên cứu và phát triển cho người khác, nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm mới, dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên quan đến bộ gen di truyền; 
dịch vụ phát triển và thử nghiệm các phương pháp sản xuất hóa chất; dịch vụ thiết kế và 
phát triển các sản phẩm kỹ thuật, công nghiệp và tiêu dùng; dịch vụ phân tích cấu trúc và 
chức năng của bộ gen; dịch vụ về hóa học, nghiên cứu và phân tích hóa chất; dịch vụ kiểm 
định; dịch vụ phòng thí nghiệm, dịch vụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học, dịch vụ phòng thí nghiệm nghiên cứu, dịch vụ phòng thí 
nghiệm y học, vi khuẩn học, hóa học và công nghệ sinh học, dịch vụ của kỹ thuật viên 
phòng thí nghiệm, nhà hóa học, kỹ sư và nhà công nghệ sinh học; cho thuê dụng cụ khoa 
học; dịch vụ giám sát và đánh giá liên quan đến quy hoạch và bảo vệ môi trường; dịch vụ 
về kiến trúc, thiết kế kiến trúc, quy hoạch kiến trúc, quản lý dự án kiến trúc; dịch vụ lập 
quy hoạch đô thị; dịch vụ thiết kế và lập quy hoạch, thiết kế và lập quy hoạch cho bất 
động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, 
cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời, 
khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư, căn hộ, 
phòng ốc, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và lập kế hoạch, thiết kế và phát triển cho việc bố 
trí bất động sản, khu dân cư, công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương 
mại, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời, 
khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà chung cư, căn hộ, 
phòng ốc, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và phát triển, thiết kế đồ trang trí nội thất, đồ nội 
thất văn phòng và đồ họa nghệ thuật, quy hoạch không gian nội thất; dịch vụ thiết kế có 
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sự hỗ trợ của máy tính liên quan đến kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng, chuẩn bị kế 
hoạch và báo cáo kiến trúc; khảo sát, khảo sát số lượng, khảo sát địa chất, khảo sát và 
kiểm tra bất động sản; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế thiết kế kỹ 
thuật công trình, bản vẽ kỹ thuật công trình, quản lý dự án kỹ thuật công trình; thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế sản phẩm, công cụ, dụng cụ, phương tiện, phần cứng [đồ ngũ kim], máy 
móc, máy phát điện, khuôn mẫu và bình chứa; dịch vụ nghiên cứu và phân tích lĩnh vực 
công nghiệp, phân tích kỹ thuật, phân tích chất lỏng, nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu và 
phân tích kỹ thuật liên quan đến nhà máy tinh chế, nghiên cứu dự án kỹ thuật, nghiên cứu 
các phân tích dự án, nghiên cứu dự án kỹ thuật công trình; thử nghiệm, xác minh và kiểm 
soát chất lượng; thử nghiệm chất lượng kỹ thuật, dịch vụ thử nghiệm để chứng nhận chất 
lượng hoặc chứng nhận tiêu chuẩn; thử nghiệm các thiết bị, vật liệu, sản phẩm, hóa chất, 
máy móc và hàng dệt may; xét nghiệm DNA hỗ trợ đánh dấu để lựa chọn vật liệu thực 
vật, xác định giống cây trồng và xác định độ tinh khiết của dòng giống và sự lai tạo; dịch 
vụ kiểm định kỹ thuật; chứng nhận [kiểm soát chất lượng]; dịch vụ Công nghệ thông tin, 
điện toán đám mây, lập trình máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [dịch vụ 
SaaS]; thiết kế và phát triển phần cứng máy tính, phần mềm và mạng lưới, bảo trì và cập 
nhật mạng lưới và phần mềm; dịch vụ mạng máy tính, dịch vụ mạng máy tính cho việc sử 
dụng di động hoặc cố định; cấu hình mạng máy tính; dịch vụ cung cấp việc trao đổi dữ 
liệu không dây và kết nối internet; cung cấp dịch vụ mạng trực tuyến và ngoại tuyến được 
bảo mật cho cộng đồng dân cư, khu công nghiệp và thương mại; dịch vụ lưu trữ trên trang 
web; thiết kế quần áo; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nêu trên, bao gồm trên các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà để nghỉ 
mát, nhà ở có phòng cho du khách thuê, nhà trọ, chỗ ở ngắn hạn hoặc tạm thời [căn hộ 
dịch vụ]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời, dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà ở có phòng cho du khách thuê, nhà để nghỉ mát và nhà trọ]; 
sắp xếp, đặt chỗ, cho thuê nhà và cho thuê chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ 
dưỡng, nhà ở có phòng cho du khách thuê, nhà để nghỉ mát và nhà trọ; dịch vụ đại lý du 
lịch, cụ thể là đặt trước chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà ở có 
phòng cho du khách thuê, nhà để nghỉ mát và nhà trọ; dịch vụ quản gia [chỗ ở tạm thời]; 
cung cấp thông tin liên quan đến chỗ ở tạm thời, cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 
đến đặt trước chỗ ở tạm thời, tư vấn và cố vấn liên quan đến chỗ ở tạm thời; cung cấp thức 
ăn và đồ uống, chuẩn bị thức ăn và đồ uống, cung cấp đại tiệc và dịch vụ nấu nướng cho 
bữa tiệc; nhà hàng, nhà hàng tự phục vụ, căng tin, quán ăn tự phục vụ, quầy rượu, quầy 
giải khát, quầy rượu cốc-tai, quán cà phê, phòng trà và quán rượu nhỏ; đặt trước chỗ ở nhà 
hàng, căng tin, quán ăn tự phục vụ, quầy rượu, quầy giải khát, quầy rượu cốc-tai, quán cà 
phê và phòng trà; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt trước chỗ ở nhà hàng, căng tin, quán 
ăn tự phục vụ, quầy rượu, quầy giải khát, quầy rượu cốc-tai, quán cà phê và phòng trà; 
cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; tổ 
chức hội thảo, triển lãm, hội nghị, cung cấp tiện nghi cho cuộc họp và hội thảo (không 
bao gồm các thiết bị âm thanh và hình ảnh); cho thuê nhà và lều di động; đặt trước, cho 
thuê nhà và cho thuê phòng, phòng họp, phòng hội nghị, hội trường và khu vực hội thảo, 
khu vực đại tiệc, khu vực uống cốc-tai và khu vực lễ tân; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, 
đồ thủy tinh; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ trên; các dịch 
vụ trên được cung cấp trực tuyến thông qua cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet. 
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  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A26.4.6 
(731) SIME DARBY MALAYSIA BERHAD  

(MY) 
Level 9, Menara Sime Darby, Oasis 
Corporate Park, Jalan PJU 1A/2, Ara 
Damansara, 47301 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, chế phẩm hóa học và các sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, 

khoa học và nhiếp ảnh, cũng như trong ngành nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
hóa chất dùng trong nông nghiệp, ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc diệt cỏ dại, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; pheromones (là những chất được sử dụng như 
những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ 
thểcôn trùngvà có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng 
loài), không dùng cho mục đích y tế, cụ thể là pheromone lure (ethyl 4-methyloctanoate); 
hóa chất công nghiệp; hóa chất tổng hợp; hóa chất để hàn, khí bảo vệ dùng để hàn; hoá 
chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa 
chất sử dụng trong sản xuất vải, hàng dệt, ni lông, sơn và làm sáng, làm bóng màu; sản 
phẩm hóa học sử dụng trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm, chất bổ sung cho thực 
phẩm, đồ uống, chất bổ sung thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm cho động vật, mỹ phẩm, 
công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học và công nghệ nhiên liệu tái tạo; chất phụ gia hóa 
học, chế phẩm đốt (phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ), chế phẩm hóa học 
dùng cho dung môi và ăn mòn chất ức chế, chất phân tán, chất xúc tác, chất hoạt tính bề 
mặt dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm, chất nhũ tương; 
các sản phẩm hóa học sử dụng trong pha chế nước hoa và chất bảo quản chống các kháng 
khuẩn dùng cho mỹ phẩm, chất dùng để bảo quản và giữ mùi cho nước hoa; khí hóa rắn 
và oxit coban dùng trong công nghiệp; chất lỏng truyền động, chất lỏng dùng cho hệ 
thống thủy lực, chất lỏng phụ trợ dùng với vật liệu mài, chất liệu dẫn hướng động lực; sản 
phẩm hóa học dẫn xuất từ nguyên liệu thô tái tạo, dầu tự nhiên và mỡ cụ thể là dầu hạt cọ 
và dầu hạt thực vật; phụ gia thực phẩm (este) không dùng cho mục đích dược phẩm; hóa 
chất dẫn xuất từ thực vật và mỡ động vật (dẫn xuất từ động thực vật), este, axit béo este, 
este metylic, glyxerin este, cồn béo, axit béo mạch dài, axit oleic, ª te glyxerin, gelatin và 
dextrin (hồ/keo), dùng trong công nghiệp; axit béo dùng cho thức ăn gia súc; chất trung 
gian hóa học dùng trong công nghiệp; hóa chất cường tính cho cao su, chế phẩm bảo quản 
cao su; tác nhân hóa học và tá dược không dùng cho mục đích y tế, hóa chất sử dụng 
trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề làm vườn; chất phụ gia hóa học dùng cho 
phân bón; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu và chất bôi trơn, chất phụ gia hóa học cho 
nhiên liệu (động cơ), chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu dễ cháy nổ, hóa chất tinh chế 
dầu; tác nhân hóa học hoạt động bề mặt, hợp chất hóa học hoạt động bề mặt cụ thể là chế 
phẩm làm ẩm (thấm ướt), chất phân tán, chất nhũ hóa, chất giải keo tụ, chế phẩm bôi trơn; 
nhựa nhân tạo dạng thô (chưa xử lý), nhựa tổng hợp, nhựa dạng thô (chưa xử lý); chất phụ 
gia hóa học dùng cho chất dẻo, chất hóa gelatin và chất hóa dẻo; chế phẩm điều hòa sinh 
trưởng cây trồng; chế phẩm để tôi và để hàn, chất và chế phẩm để tôi kim loại, hàn vảy 
kim loại và hàn kim loại; chất để thuộc da [da sống], chất để thuộc da da động vật; chất 
dính dùng trong công nghiệp, chế phẩm hóa học dùng trong sản xuất lớp phủ bề mặt, lớp 
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phủ hóa học dùng cho mục đích thấm hút, chất liên kết hóa học và chất làm đặc tổng hợp 
để sử dụng trong sản xuất; ma tít và bả dạng bột nhão, chất trám cho cao su và chất dẻo; 
phân trộn, phân ủ sinh học, phân hữu cơ, phân trộn tăng cường chế phẩm nấm 
trichoderma, phân trộn tăng cường nấm rễ cộng sinh mychorrhiza, chất kích hoạt phân 
trộn, phân bón, phân bón dạng lỏng, phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ, chất làm tăng 
sinh trưởng cây trồng, chế phẩm phân bón, phân súc vật; chế phẩm sinh học dùng trong 
công nghiệp và khoa học; vi mach gen (dna), gen di truyền và chế phẩm sinh học khác và 
các nguyên liệu chẩn đoán sinh học không dùng cho mục đích y tế và thú y; hợp chất dập 
lửa và hợp chất phòng chống hỏa hoạn. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm cụ thể là kem nền, kem 
che khuyết điểm, thuốc bôi lông mi (mát-ca-ra), phấn mắt, bút kẻ mắt, bút kẻ lông mày, 
son môi, bút kẻ môi, son dưỡng môi, phấn nén, phấn dùng để tạo khối mặt, phấn má, kem 
dưỡng da, tẩy trang mỹ phẩm, gel gốc dầu mỏ dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh cơ thể, chế phẩm 
vệ sinh cá nhân dạng nước thơm mỹ phẩm, xà phòng, xà phòng không chứa thuốc; chế 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc da dạng kem và nước thơm, chế phẩm 
mỹ phẩm cụ thể là nước thơm, kem dưỡng da, nước làm sạch da, nước cân bằng da (nước 
hoa hồng), kem tẩy tế bào chết và mặt nạ dưỡng da, tinh chất làm đẹp da, chế phẩm làm 
trắng da, kem dưỡng da có tác dụng giảm nếp nhăn, kem dưỡng cho bàn tay, chế phẩm 
dưỡng bàn chân, nước thơm dưỡng bàn chân, kem tẩy tế bào chết bàn chân; chế phẩm 
dưỡng tóc và tạo kiểu tóc cụ thể là dầu gội đầu, dầu xả, xịt dưỡng cố định kiểu tóc, gel tạo 
nếp tóc, kem dưỡng tóc, tinh chất dưỡng tóc, kem dưỡng tóc không chứa thuốc, thuốc 
nhuộm tóc; chế phẩm tẩy tế bào chết cho cơ thể; chế phẩm cạo râu, xà phòng cạo râu, 
kem cạo râu; kem đánh răng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, hương liệu (tinh dầu), 
chất thơm, nước thơm cô-lô-nhơ, chế phẩm chống nắng dạng dầu và dạng nước thơm, tinh 
dầu hạnh nhân, dầu mát xa; nước thơm tỏa mùi trong phòng, hỗn hợp thơm làm từ cánh 
hoa khô và hương liệu, túi thơm (túi nhỏ ướp nước hoa) và gỗ thơm; chế phẩm tẩy trắng 
và các chất dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, chất làm 
sạch dùng cho mục đích gia dụng, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh, dung dịch cọ 
rửa, chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại, chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất làm 
bóng], xi đánh giày. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp, dầu dễ cháy nổ, dầu điezel, dầu máy, dầu động cơ, dầu để 
bôi trơn dạng dầu thủy lực, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn dùng cho đai truyền và đồ da, 
dầu cọ, dầu từ cây cải dầu, dầu hoa hướng dương và dầu đậu tương, tất cả dùng cho mục 
đích công nghiệp, dầu dùng cho sơn, các chế phẩm dầu đậu tương dùng để chống dính 
cho các dụng cụ nấu nướng; Sáp công nghiệp; dầu nhờn, dầu và mỡ bôi trơn, mỡ dầu hỏa; 
hợp chất và chế phẩm hấp thu bụi, hợp chất và chế phẩm kết dính dùng cho nhiên liệu rắn, 
hợp chất làm ẩm; chế phẩm chống trơn trượt dùng cho đai truyền; chất phụ gia không 
chứa hóa chất cho dầu, nhiên liệu động cơ, mỡ, dầu nhờn và dầu thủy lực; nhiên liệu và 
thiết bị chiếu sáng, hỗn hợp nhiên liệu, hỗn hợp nhiên liệu khí hóa, dầu nhiên liệu, dầu 
gazoin, nhiên liệu cho động cơ và nhiên liệu xe hơi, nhiên liệu với chất nền là cồn, nhiên 
liệu sinh khối, xăng, khí đốt để thắp sáng; Khí tự nhiên, khí nén tự nhiên, khí dầu mỏ, 
nhiên liệu sinh học, nhiên liệu điezel sinh học, olein; năng lượng điện từ các nguồn tái 
tạo; nến và bấc thắp sáng. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm và hợp chất y tế và thú y, bao con nhộng dùng cho mục 
đích y tế và dược phẩm, tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích thú y, chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, 
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thuốc dùng cho mục đích y tế, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, máu dùng cho mục đích 
y tế, chất gắn xương dùng cho mục đích chỉnh hình và phẫu thuật, muối natri dùng cho 
mục đích y tế, vacxin, men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, các chất phụ gia dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, các chế 
phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế, muối để tắm khoáng dùng cho mục đích y tế, nước 
thơm dùng cho mục đích dược phẩm và thú y; thực phẩm và các chất ăn kiêng phù hợp với 
mục đích y tế hoặc thú y, chế phẩm thực phẩm ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế, các 
chất ăn kiêng, đồ ăn và đồ uống phù hợp với mục đích y tế, sợi thực vật ăn được, bánh mỳ 
cho người mắc bệnh tiểu đường; thực phẩm cho trẻ nhỏ, thực phẩm cho trẻ sơ sinh và 
người bệnh, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa công thức không lactose cho trẻ sơ sinh, 
sữa bột cho trẻ sơ sinh, sữa công thức chứa chất béo; chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, chất bổ sung dinh dưỡng cho người và động vật, chất bổ sung vitamin và chất 
khoáng, thực phẩm và khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung thức ăn gia súc, 
vitamin e, chất bổ sung lợi khuẩn probiotic, chất bổ sung canxi, chất bổ trợ vi lượng đồng 
căn, chất bổ sung protein, thực phẩm dinh dưỡng, chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng, 
chất bổ sung lexitin dùng cho ăn kiêng, dịch truyền dùng cho mục đích y tế, dầu gan cá, 
tocotrienol từ dầu cọ ở dạng lỏng dùng cho mục đích của chế phẩm chăm sóc sức khỏe, 
viên nang có chứa vitamin e-tocotrienol trong thực phẩm bổ sung; cao dán, vật liệu dùng 
để băng bó, băng dính dùng cho mục đích y tế, băng gạc vệ sinh, băng gạc dùng để băng 
bó, cao dán y tế, vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật; vật liệu chữa sâu răng, sáp nha 
khoa; chất tẩy uế, chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh, thuốc diệt sâu bọ, dầu chống 
ruồi trâu; chế phẩm giết và diệt trừ sâu bọ gây hại, chế phẩm diệt trừ động vật gặm nhấm; 
thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt ký sinh trùng; xà phòng khử trùng. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, quặng; vật liệu kim loại dùng cho các 
công trình kiến trúc và xây dựng, tòa nhà bằng kim loại, tấm xây dựng và vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, ván ô, phụ kiện hoặc khung bằng kim loại dùng cho các tòa nhà, tấm 
phủ bằng kim loại dùng cho xây dựng và các công trình xây dựng, nhà cửa hoặc đồ nội 
thất bằng niken-bạc, cửa ra vào, cổng, lưới cột, hàng rào, thanh ray bảo vệ, hàng rào mạ 
kẽm và nền đúc sẵn bằng kim loại, cột bằng kim loại cho đường dây điện, vòng kim loại, 
kẹp kim loại dùng cho cáp và đường ống, kẹp đầu nối bằng kim loại dùng cho ống và 
đường ống [không dùng cho các bộ phận của máy móc], ống, vòng đệm và khuôn đúc 
kim loại, bậc cầu thang bằng kim loại, thép đúc; ống kim loại, ống kim loại dùng để lắp 
đặt hệ thống sưởi trung tâm, ống gang, ống dẫn chịu áp bằng kim loại, phụ kiện đường 
ống bằng kim loại, vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng và đường ống, ống 
chia nhánh bằng kim loại dùng cho đường ống; ống và cọc bằng kim loại dùng trong nông 
nghiệp, cọc bằng kim loại dùng để thu hoạch; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển được; 
cáp và dây không dẫn điện bằng kim loại thường, dây thép, hàng rào lưới; đồ ngũ kim, 
đinh tán, bu lông, đinh, đai ốc, đinh vít và chốt định vị bằng kim loại, chốt bằng kim loại 
dùng cho bánh xe, chốt [đồ ngũ kim] và lò xo [đồ ngũ kim], vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khóa, vật dụng làm bằng kim loại thường cụ thể là  móc chìa khóa, dây đeo 
chìa khóa và bảng tên; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để đựng hoặc vận chuyển, đồ 
chứa đựng bằng kim loại và chai dùng cho khí nén hoặc khí lỏng, hộp bảo quản bằng kim 
loại, hộp đựng tiền bằng kim loại, hộp đựng dụng cụ bằng kim loại; két sắt, hộp thép (két 
an toàn), hộp bảo vệ (két an toàn), phòng bọc sắt (phòng kiên cố để tiền bạc), két đựng 
tiền, hộp đựng tiền, két sắt vận hành bằng điện tử, hòm bằng kim loại, tủ chống cháy bằng 
kim loại (két an toàn), tủ chống cháy không bằng kim loại (két an toàn), khóa két bằng 
kim loại (không dùng điện); các thiết bị khóa bằng kim loại không dùng điện, khóa bằng 
kim loại [không dùng điện], khóa lò xo, khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ, thiết bị khóa 
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bảo vệ không dùng điện, làm bằng kim loại dùng cho cánh cửa két, dây móc bảo vệ bằng 
kim loại; rào chắn an ninh bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ, công cụ chạy điện (không thao tác thủ công), dụng cụ dùng điện 
(không thao tác thủ công), máy lát đường và bê tông, máy lâm nghiệp, máy phay, máy 
bốc xếp, máy xây dựng và bảo trì đường, máy ép thành từng kiện, máy nâng công-te-nơ, 
máy in bề mặt, máy phun, máy xúc đất, máy hàn điện, máy nén, máy nén khí, máy nén 
gas, máy ép, máy nén rác, máy nén (máy ép) dùng cho công-te-nơ và xe cộ thu nhặt chất 
thải, bộ ngưng tụ khí, bộ ngưng tụ hơi nước (bộ phận của máy), thiết bị ngưng tụ, máy 
chất hàng, máy đào, máy ủi chạy bằng động cơ, máy và thiết bị đào mỏ, máy san phẳng, 
máy lột vỏ dây điện tự động, máy lột vỏ dây và cắt dây tích hợp, máy xúc, máy ủi đất có 
bánh lốp, máy lu (xe lu), máy ủi đất có bánh xích, máy đào xúc, cần trục (thiết bị nâng và 
nhấc), thiết bị mạ kẽm, thiết bị hàn dùng điện, thiết bị cắt và hàn hồ quang điện, dàn 
khoan (nổi hoặc không nổi), máy khoan cầm tay chạy điện, mũi khoan và đầu mũi khoan 
(bộ phận của máy), bộ lọc (bộ phận của máy), pít-tông (bộ phận của máy), máy và thiết bị 
hàn vận hành bằng ga, ống thổi của thiết bị hàn vận hành bằng ga, mỏ hàn, máy sản xuất 
linh kiện điện tử, máy trạm để cho việc hàn, máy nâng, máy nâng thùng rác, máy bơm, 
máy bơm khí ga tự nhiên, máy và bơm khí nén, bơm li tâm, máy bơm kiểu bánh răng, 
bơm định lượng không dùng trong y tế, máy bơm màng dùng để đo định lượng của chất 
lỏng, thiết bị tách dầu, thiết bị vận chuyển bằng đường ống vận hành bằng khí nén, máy 
ép, máy ép cỏ khô, máy lọc ép, thiết bị ép phụ trợ, ổ trục (bộ phận của máy), ổ bi, vòng bi 
cho ổ trục, giá đỡ ổ trục cho máy móc, bộ trao đổi nhiệt (bộ phận của máy), thiết bị trao 
đổi nhiệt (bộ phận của máy), bộ làm nóng nước (bộ phận của máy), thiết bị điều khiển cơ 
khí cho hệ thống làm nóng, cơ cấu tra dầu mỡ (bộ phận của máy), vòng để bôi mỡ (bộ 
phận của máy), bánh răng truyền động và hộp bánh răng không dùng cho xe cộ mặt đất, 
gàu dùng cho máy xúc đất, máy thổi dùng để hút bụi và để nén, hút và vận chuyển khí ga; 
động cơ điện và động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, động cơ công 
nghiệp, động cơ cho tàu thuyền, động cơ phụ trợ, động cơ khí nén, động cơ và động cơ 
máy thủy lực, tua bin khí đốt không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, đai 
truyền động dùng trong động cơ điện và động cơ, quạt gió và dây đai quạt gió dùng cho 
động cơ điện và động cơ, tản nhiệt làm mát và ống xả dùng cho động cơ điện và động cơ, 
xi-lanh cho máy móc, xi-lanh và đầu xi lanh cho động cơ điện và động cơ, hộp tay quay 
cho động cơ điện và động cơ, bộ lọc cho động cơ điện và động cơ, bộ lọc dùng để làm 
sạch khí làm mát cho động cơ, pít-tông cho xi-lanh, vòng găng pít-tông, bơm và vòi phun 
cho động cơ điện và động cơ, động cơ đốt trong không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ, động cơ đốt trong cho máy công nghiệp, bộ chế hòa khí, hộp tay quay cho máy 
móc, trục quay, máy phát điện, máy sản xuất điện, máy phát điện năng, bộ phát điện, bộ 
phát điện sử dụng khí tự nhiên, bộ phận của bộ phát điện, đế trượt dùng cho bộ phát điện, 
máy phát điện chạy bằng dầu diesel, động cơ diesel dùng cho nông nghiệp và máy móc 
công nghiệp cùng các bộ phận thay thế; cơ cấu ghép nối và bộ phận truyền dẫn dùng cho 
máy móc, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, ổ đỡ dùng cho trục truyền 
động, thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ, đầu kẹp nối dùng cho ống 
thổi và ống dẫn [bộ phận của máy móc]; nông cụ, ngoại trừ loại thao tác thủ công, máy 
móc nông nghiệp, máy gặt hái, máy gặt đập liên hợp, máy gặt đập liên hợp dùng để gặt 
lúa, máy cấy lúa, máy gặt [máy nông nghiệp], máy gặt được kéo bằng máy kéo, máy đập, 
máy bó, máy bó cỏ khô, máy chế biến cỏ khô, máy cắt cỏ, máy bón phân, máy rải đất, 
máy bón phân được kéo bằng máy kéo, máy tuốt lúa, máy gieo hạt, máy xới đất, máy 
đánh tơi đất, máy đắp bờ, máy cầy, thiết bị gieo hạt dùng cho máy nông nghiệp, máy thổi 
hoặc quạt dùng để nén, hút hoặc vận chuyển hạt, máy nâng hạ nông nghiệp, máy đóng 
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kiện hàng dùng cho nông nghiệp, máy băm thức ăn cho động vật, máy cày, máy bừa, máy 
bừa được kéo bằng máy kéo, máy xén cỏ. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay, cụ thể là: dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm 
vườn, bình phun dùng cho mục đích nông nghiệp, dụng cụ dùng để diệt vật ký sinh trên 
cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, bình xịt và dụng cụ phun thuốc trừ sâu, khoan cầm 
tay, mũi khoan [dụng cụ cầm tay và các bộ phận dụng cụ cầm tay], dây đeo giữ dụng cụ, 
liềm, bàn là, dụng cụ cắt ống; dao kéo; vũ khí đeo bên mình, không phải là súng; dao cạo. 

 
Nhóm 09: Thiết bị báo động, thiết bị báo động bằng âm thanh, thiết bị báo cháy, thiết bị 
báo động cho hầm ngầm, chuông [thiết bị báo động], chuông điện báo động, chuông cửa 
dùng điện, chuông báo hiệu, bộ dò cháy và hệ thống báo động; thiết bị và hệ thống an 
toàn chạy điện không dùng cho xe cộ, thiết bị và hệ thống điều khiển kiểm tra và giám sát 
điện tử, thiết bị và hệ thống khóa điện tử, thiết bị khóa an toàn điện cho cửa két sắt, thiết 
bị cửa điện để điều khiển truy cập, hàng rào điện, hàng rào an ninh tự động, thiết bị phát 
hiện xâm nhập và chuyển động, thiết bị và hệ thống báo trộm, thiết bị báo hiệu chống 
trộm; biển báo bằng đèn, bộ chỉ báo tốc độ, biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ 
bị hỏng, đèn cảnh báo xe cộ bị hỏng, không dùng cho xe cộ; thiết bị bảo hộ điện tử; thiết 
bị điều khiển truy cập, thẻ từ hoặc mã hóa dùng để điều khiển truy cập, khóa cửa vân tay; 
bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu], thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị dùng để kết nối thiết bị xử lý 
dữ liệu; thiết bị sinh trắc học dấu vân tay; thiết bị truyền thông dùng điện, thiết bị lập 
trình tin nhắn; thiết bị và dụng cụ quan sát; máy dò tìm kim loại; thiết bị khoa học, thiết 
bị và dụng cụ dùng cho nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, thiết bị và dụng cụ 
đo độ thẩm thấu của hơi nước và khí oxy thông qua một màng bọc dẻo dùng trong thí 
nghiệm hoặc khoa học, thiết bị và dụng cụ kiểm tra độ nén và giãn của mẫu vật dùng 
trong thí nghiệm hoặc khoa học, thiết bị và dụng cụ phân tích dòng chảy chất bột dùng 
trong thí nghiệm hoặc khoa học, thiết bị và dụng cụ đo điều kiện môi trường dùng trong 
thí nghiệm hoặc khoa học, thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, máy ly tâm cho 
phòng thí nghiệm sử dụng, máy dò cho mục đích khoa học, bộ phát hiện lỗ rò, khay thí 
nghiệm, máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm, đĩa petri, ống nghiệm, vi mạch DNA; 
thiết bị và dụng cụ điều hướng, thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ điều 
hướng hàng hải, thiết bị và dụng cụ giám sát giao thông tàu thuyền hàng hải; thiết bị và 
dụng cụ đo đạc, đồng hồ đo, thiết bị đo bằng sóng siêu âm, thiết bị đo áp suất, đồng hồ đo 
điện năng, công tơ nước, dụng cụ đo độ nhớt, khí kế, lưu lượng kế, đồng hồ đo lưu lượng 
dòng khí, tỷ trọng kế, tỷ trọng kế chất khí, quang phổ kế, lưu tốc kế, khúc xạ kế, phân cực 
kế, tỷ trọng kế, ẩm kế; thiết bị và dụng cụ dùng để khảo sát, phân tích và phát hiện khí 
gaz; thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra, thiết bị kiểm tra mật độ và độ nhớt; thước thuỷ 
chuẩn; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị kiểm tra thông tin thời tiết, quản lý năng lượng và 
điện năng tiêu thụ; máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu, bệ thử nghiệm, que thăm 
dò thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế, thiết bị thử nghiệm và chẩn đoán không 
dùng cho mục đích y tế, thiết bị hiệu chuẩn; thiết bị và hệ thống máy móc phát tia X 
không dùng cho mục đích y tế, máy móc thăm dò tia X; thiết bị dùng cho tự động hóa 
công nghiệp, thiết bị điều khiển bằng số dùng cho tự động hóa công nghiệp, mũ bảo hiểm, 
mặt nạ bảo hiểm, thiết bị bảo hộ phòng chống tia x [tia rơnghen] không dùng cho mục 
đích y tế, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
hình ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị và dụng cụ quang điện, thiết bị và hệ 
thống nhiếp ảnh và truyền hình, thiết bị truyền hình mạch kín, thiết bị giám sát bằng hình 
ảnh, thiết bị truyền hình ô tô, thiết bị ghi hình ô tô, thiết bị ghi hình cho xe cộ, công cụ 
giám sát, camera, thấu kính quang học, vỏ camera, camera lắp đặt sẵn, thiết bị gắn camera 
và công cụ giám sát; thiết bị và máy âm thanh, thiết bị và dụng cụ dùng để định vị, ghi, 
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truyền hoặc tái tạo âm thanh, thiết bị và dụng cụ thu thanh, loa và vỏ hộp loa; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống; máy vi tính, phần mềm máy vi tính, chương trình và phần 
mềm máy vi tính ghi sẵn, chương trình phần mềm (máy có thể đọc được), chương trình 
điều hành máy vi tính ghi sẵn, chương trình máy vi tính dùng trong phân tích dòng chất 
lỏng, thiết bị điều khiển logic khả trình điện tử, thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính 
trên xe cộ], thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị liên lạc, điện thoại và thiết bị liên lạc 
video; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến áp, tích tụ, điều chỉnh 
hoặc điều khiển điện; bộ phận điện và điện tử, thiết bị phân phối điện, bộ nguồn điện cho 
thiết bị điện tử, hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các hoạt động công nghiệp, thiết 
bị cấp điện cho lò nung kim loại, pin điện, ắc quy và các bộ phận, pin mặt trời, pin nhiên 
liệu và các bộ phận, tổng đài điện thoại, bảng phân phối, bảng phân phối điện, máy biến 
áp, bộ nguồn [máy biến thế], máy biến thế điện, máy biến thế điện tử, thiết bị điều khiển 
định lượng điện tử, dây điện, dụng cụ đánh dấu dây điện, thiết bị sạc cho pin điện; vật 
mang dữ liệu từ tính, dây từ; đĩa compắc, đĩa compắc [nghe-nhìn], đĩa compắc [bộ nhớ chỉ 
đọc], đĩa ghi dữ liệu, đĩa mềm, đĩa quang, DVD và vật ghi dữ liệu kỹ thuật số khác, ổ đĩa 
cho máy vi tính, máy đọc đĩa compắc, máy đọc đĩa DVD, máy đọc Mp3, máy đọc Mp4; 
cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, cổng vận hành bằng đồng xu cho bãi đỗ xe 
hoặc chỗ đậu xe; máy tính, máy đếm tiền, máy đếm vòng quay; thiết bị dập lửa, vòi chữa 
cháy. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng, tác phẩm nghệ thuật, tượng nhỏ, cúp, huy 
hiệu, ghim cài và hộp đựng, tất cả làm bằng kim loại quý, đồng tiền xu, đồng xu lưu niệm; 
đồ trang trí làm bằng/hoặc mạ kim loại quý hoặc kim loại bán quý hoặc đá bán quý, hoặc 
đồ giả da, quần áo, mũ và giày trang trí bằng kim loại quý; dây đeo chìa khóa, vòng đeo 
chìa khóa và hạt trang trí của nó (hạt charm), vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang hoặc bỏ 
túi]; đồ trang sức, đá quý và đá bán quý, huy chương, bùa hộ mệnh, vòng đeo tay, hạt 
trang trí (hạt charm), hoa tai, vòng đeo cổ, huy chương có dây đeo cổ, nhẫn [đồ trang 
sức], ghim cài [đồ trang sức], dây đeo mắt xích [đồ trang trí], ghim cài [đồ trang sức], 
ghim cài để trang trí, ghim cài ca vát, kẹp cài ca vát và khuy măng sét; hộp đựng đồ trang 
sức và hộp đựng đồng hồ, vỏ đồng hồ treo tường, vỏ đồng hồ đeo tay và vỏ dùng trong sản 
xuất đồng hồ; công cụ đo thời gian và bấm giờ, dụng cụ tính thời gian, đồng hồ treo 
tường, đồng hồ báo thức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ bỏ túi, dây 
đồng hồ đeo tay, dây đeo của đồng hồ và dây đồng hồ dạng mắt xích, vỏ đồng hồ treo 
tường và vỏ đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm, sách, bộ sách chơi mà học, sổ địa chỉ (danh bạ), niêm 
giám, sổ hẹn, sổ tay, giấy nhắc việc [văn phòng phẩm], bản in nghệ thuật, thẻ, danh thép, 
thiệp mừng nô-en, thiệp chúc mừng, thẻ quà tặng, lịch, cuốn phiếu giảm giá (phiếu 
thưởng), sổ ghi chép hàng ngày, sổ nhật ký, sổ lưu niệm, sách mỏng, tập sách nhỏ (quảng 
cáo), ca-ta-lô, mẫu tờ khai kinh doanh, giấy viết thư có in tiêu đề, tạp chí, tạp chí định kì, 
bản đồ, tờ bản tin, tờ báo, cờ bằng giấy, giấy mời, giấy mời in sẵn, bản in hình ảnh, sách 
ảnh, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, giải thưởng dạng in, giấy chứng nhận dạng in, ấn 
phẩm dạng in, biểu thời gian in sẵn, thực đơn in sẵn, khăn ăn bằng giấy, giấy dính, băng 
khẩu hiệu; vật liệu để đóng sách, bìa rời (cho báo, tạp chí), bìa cặp để kẹp tài liệu, bìa 
đựng tài liệu có vòng kim loại có thể mở ra, khép lại để giữ những tờ giấy có đục lỗ (file 
càng cua); ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng [ngoại trừ đồ đạc], đồ dùng 
cho trường học, vật liệu dùng để viết, dụng cụ viết, bút chì, bút chì màu, bút bi, công cụ 
viết, phấn, bảng viết phấn, mực, túi dạng hộp đựng bút hoặc bút chì, hộp đựng bút hoặc 
bút chì, vật dụng giữ bút hoặc bút chì, gọt bút chì, bìa bọc, bìa bọc sách, vật dụng chặn 
giữ sách không bị đổ, vật dụng đánh dấu trang sách, thước kẻ, thước kẻ không chia vạch, 
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thước vẽ, bảng viết bút lông dễ xóa, phong bì, cục tẩy, bút dạ, tệp xếp giấy tờ (tài liệu), 
bìa cứng (làm cặp giấy) kẹp tài liệu, thẻ thư mục, giấy ghi chú, tập giấy viết [văn phòng 
phẩm], sổ tay, giấy viết, sổ ghi chú, sổ ghi chép, giấy ghi chép dạng sổ, tập giấy dùng để 
ghi chép, sổ ghi chép gáy xoắn, kẹp giấy, con dấu cao su, con dấu [khuôn dập], dụng cụ 
dập ghim, dụng cụ chặn giấy, dụng cụ mở bì thư; chất dính [keo dán] cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sĩ, vật liệu vẽ, dụng cụ vẽ, vật dụng nghệ thuật, cụ 
thể là bút sáp, bút đánh dấu, màu sơn, tờ in sẵn hoặc áp phích để tô màu hoặc sơn, bảng 
vẽ, khuôn cho đất nặn; chổi quét sơn; máy chữ, thiết bị và máy đóng sách [thiết bị văn 
phòng], vật dụng đóng sách; vật liệu hướng dẫn và giảng dạy [ngoại trừ các thiết bị], ấn 
phẩm in dùng cho mục đích hướng dẫn, sách học, sổ tay hướng dẫn; thẻ quà tặng và thẻ 
hành lý bằng giấy hoặc bìa cứng; lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu bằng chất dẻo 
dùng để bao gói [không thuộc các nhóm khác]; túi giấy, túi đựng quà bằng giấy và hộp 
đựng bằng giấy; vật dụng kẹp tiền; chữ in; bản in đúc; quả địa cầu; bức tranh; ảnh chân 
dung. 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm, gôm, amiăng, mica, ở dạng 
chưa chế biến hoặc bán thành phẩm, và các vật liệu thay thế của các sản phẩm này; cao su 
acrylic, cao su clo hóa, cao su thô, cao su dạng bọt, cao su hiđroclo hóa, mủ cao su cô 
đặc, nhựa mủ cao su, cao su lỏng, cao su thiên nhiên, cao su polysulfide, cao su dạng thô 
hoặc đã qua sơ chế, cao su tổng hợp chịu dầu (cao su nitrile), cao su tái chế, cao su 
silicon, cao su tổng hợp, cao su tổng hợp chưa qua xử lý, cao su lưu hóa [Ebonite]; chất 
dẻo và nhựa ở dạng ép đùn sử dụng trong sản xuất, nhựa nhân tạo [dạng bán thành phẩm]; 
vật liệu đóng gói, trám kín và cách nhiệt, véc ni cách nhiệt, vật liệu lót, tất cả làm từ cao 
su hoặc chất dẻo, nút bằng cao su, tấm đệm giảm sóc bằng cao su, ống bọc ngoài bằng 
cao su để bảo vệ bộ phận của máy, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá; ống dẻo, ống tuýp và ống mềm [không làm từ kim 
loại], ống nối dùng cho tản nhiệt xe cộ; vật liệu trám đầu nối giãn nở. 

 
Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; túi da, túi bằng da dạng hộp đựng chìa khóa, túi nhỏ bằng 
gia để bao gói, vỏ bọc bằng da cho tấm lò xo, túi [rỗng] bằng da để đựng dụng cụ, hộp da, 
túi bằng da dạng hộp, thẻ hành lý bằng da; túi xách, túi đựng hành lý, túi xách mang đi, 
túi xách tay, túi xách có dây song song (túi tote), túi đeo chéo, túi đựng đồ tập thể dục, túi 
dùng cho vận động viên, túi thể thao, túi đựng đồ trang điểm, túi xách du lịch, túi dùng đi 
biển, túi đựng sách, túi đựng đồ cho bé, túi sách học sinh, túi mua hàng, vali du lịch, ba 
lô, ví đựng tiền, ví bỏ túi, túi dết, ba lô chống nước, túi trống thể thao bằng vải len thô, 
cặp sách, cặp học sinh, ví nữ, ví đựng tiền xu, túi nhỏ, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, vali, cặp 
da, ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi đeo hông, túi đeo 
ngang thắt lưng, túi dành cho người cắm trại và leo núi, túi đựng quần áo; thẻ hành lý; da 
thuộc và da sống của động vật; ô và lọng; gậy chống khi đi bộ, tay nắm của gậy chống và 
ba toong; roi da, dây treo và yên cương; vòng cổ, dây buộc và quần áo cho động vật. 

 
Nhóm 19: Vật liệu và vật tư xây dựng phi kim loại; tấm panen xây dựng, gỗ xây dựng, 
ván, gỗ dán, bìa cứng dùng cho xây dựng, tấm gỗ ép dùng cho xây dựng, vữa, kính xây 
dựng, đá tự nhiên và đá nhân tạo, đá xây dựng, sa thạch, đá vôi, sỏi, đá hoa cương, thạch 
cao, sỏi cuội, vữa dùng cho xây dựng, vữa lỏng để trát kẽ hở tường, gạch lát nền; bê tông, 
vật liệu xây dựng bằng bê tông, ván cốp pha, không bằng kim loại để đổ bê tông; xi-
măng, sợi xi-măng, khối xi-măng, tấm xi-măng, xi-măng hỗn hợp, hỗn hợp từ xi-măng sử 
dụng trong xây dựng, lớp phủ và vật liệu từ xi-măng, xi-măng được chuẩn bị sẵn để dùng 
sử dụng cho mục đích xây dựng, các sản phẩm từ xi măng sử dụng cho thi công, xây dựng 
và sửa chữa, xi-măng cho lò luyện kim, công trình hoặc lò cao, vữa xi măng dùng trong 
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xây dựng, hợp chất từ xi-măng dùng để trát bề mặt, vật liệu trám kín (có thành phần xi-
măng), các sản phẩm chịu lửa có thành phần xi măng; gạch, đất làm gạch, khối lát không 
bằng kim loại, tấm lát mỏng không bằng kim loại; giàn giáo không bằng kim loại; vật liệu 
lợp mái và tấm lợp mái không bằng kim loại, mép gờ mái nhà; trần nhà và mái đua không 
bằng kim loại; khung cửa sổ, cửa sổ hai cánh không bằng kim loại, kính cửa sổ (dùng cho 
xây dựng), tấm kính cửa sổ; gỗ lát sàn, tấm gỗ lát sàn; cửa chớp, cửa xếp, mành che ngoài 
cửa, tất cả đều không làm từ kim loại hoặc vật liệu dệt; vật liệu phủ [vật liệu xây dựng], 
lớp phủ xi-măng để chống cháy; vật liệu gia cố không bằng kim loại cho xây dựng; vật 
liệu để làm đường và phủ mặt đường, vật liệu gắn kết dùng trong xây dựng và sửa chữa 
đường lớn, đường nhỏ, đường dành cho người đi bộ, vỉa hè và đường được lát đá; khung 
nhà không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ống cứng không bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, ống nước không bằng kim loại; máng nước và rãnh nước không bằng kim loại; 
nhựa đường, hắc ín và bitum; vật liệu lát bằng nhựa đường; sản phẩm từ bitum dùng cho 
xây dựng, vật liệu phủ và lợp mái từ bitum; công trình xây dựng không bằng kim loại có 
thể chuyên chở được, đài kỷ niệm không bằng kim loại, cột quảng cáo không bằng kim 
loại, khung đỡ để trồng cây tạo bóng mát [kết cấu không bằng kim loại], lan can không 
bằng kim loại, nền đúc sẵn không bằng kim loại, cổng vòm không bằng kim loại dùng 
trong xây dựng. 

 
Nhóm 25: Quần áo, quần áo bằng da, quần áo giả da, áo choàng ngoài, bộ quần áo, áo vét, 
áo vét dáng dài, áo choàng pông-sô, áo gi lê, áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước (áo 
pacca), áo choàng mặc trong nhà, áo sơ mi, áo thu ngắn tay, áo sơ mi mặc chơi gôn, áo nỉ, 
áo thun cổ bẻ (áo polo), áo nịt len thể thao, áo ba lỗ cho nữ (áo tank top), quần áo đan, áo 
len dài tay, áo ngoài mặc chui đầu, áo len chui đầu, áo chẽn không tay, quần dài, quần dài 
thấm mồ hôi, quần đùi, quần, quần dài, quần bò, chân váy, váy liền, quần yếm, bộ đồ ngủ, 
quần áo ngủ, áo mưa, đồ mặc cho trẻ sơ sinh, quần áo bơi, quần áo tắm, quần áo lót, tất 
ngắn cổ, tất cao cổ; đồ đi chân, giày, giày cho vận động viên, giày đi biển, giày đá bóng, 
gót giày, dép, dép đi trong nhà, giày thể thao (giày sneaker), giày cao cổ, giày ống buộc 
dây, giày ống ngắn, giày cao cổ thể thao, giày cao cổ đá bóng, mũi giày dép, mũi giày 
ống, đế cho đồ đi chân; đồ đội đầu, mũ lưỡi trai, mũ bóng chày, mũ, dải băng buộc đầu, 
khăn rằn, khăn vuông trùm đầu; thắt lưng [quần áo]; cổ tay áo; ca vát, cà vạt, nơ con 
bướm; khăn quàng cổ, khăn choàng; găng tay (trang phục); cổ tay áo (miếng bao cổ tay); 
mũ che tai. 

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; khuy, khuy bấm 
và ghim móc, kim khâu và kim băng; chữ và số mẫu để đánh dấu đồ vải; ghim cài cho 
trang phục, huy hiệu để đeo [không bằng kim loại quý], huy hiệu kiểu cách độc đáo để 
trang trí [khuy áo], khóa cài của thắt lưng, nệm cắm kim băng, nệm cắm kim khâu, mũ 
trang trí, dây giày; ruy băng giải thưởng; dải băng trang trí cho đầu rèm; hoa nhân tạo; đồ 
trang trí cho tóc, trang sức cài tóc để trang trí; tóc giả. 

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và dụng cụ để chơi, bóng cho trò chơi, trò chơi gôn, máy chơi 
trò chơi giải trí, bài lá, mô hình thu nhỏ của xe cộ, gấu nhồi bông, mặt nạ đồ chơi, súng 
đồ chơi, súng lục đồ chơi; bộ máy trò chơi điện tử; dụng cụ và thiết bị thể thao, gậy đánh 
gôn, thiết bị chơi gôn, gậy chơi gôn bằng sắt, bóng gôn, dụng cụ đánh dấu vị trí bóng gôn, 
găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, xe hai bánh 
đẩy túi đựng gậy đánh gôn, xe bốn bánh đẩy túi đựng gậy đánh gôn, điểm phát bóng chơi 
gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn], dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu 
phát bóng [phụ kiện chơi gôn], dụng cụ thực hành chơi gôn, lưới cho thể thao, súng [dụng 
cụ thể thao], súng bắn đạn sơn [thiết bị thể thao], thiết bị tập thể dục, đai lưng dùng trong 
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môn cử tạ [phụ kiện dùng trong thể thao], gậy chơi khúc côn cầu, thiết bị chơi cầu lông, 
bộ dụng cụ chơi cần lông, thiết bị chơi ten nít, thiết bị chơi bóng bàn, thiết bị chơi bóng 
quần, máy móc và thiết bị chơi bow-ling; đồ trang trí cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng 
và bánh kẹo). 

 
Nhóm 29: Dầu và chất béo dùng cho thực phẩm, dầu ăn và chất béo, dầu ăn và chất béo có 
nguồn gốc từ thực vật, dầu ăn và chất béo có chứa dầu cọ, dầu ăn và chất béo có hàm 
lượng dầu cọ cao, dầu ăn và chất béo dưới dạng mảnh dẹt mỏng, dầu ăn và chất béo dưới 
dạng khối/thỏi, dầu ăn và chất béo dưới dạng nhũ tương, chất chiết xuất từ dầu, chất dẫn 
xuất từ dầu, dầu và chất béo dùng để nấu ăn, dầu ăn hỗn hợp, dầu ăn hỗn hợp (hỗn hợp 
dầu cọ và dầu hướng dương), dầu ăn có nguồn gốc thực vật, dầu và chất béo dùng để 
chiên, dầu và chất béo dùng để nướng, chất béo dưới dạng bánh kẹo, chất béo dưới dạng 
bánh kẹo trên cơ sở axit lauric, chất béo dưới dạng bánh kẹo không dựa trên cơ sở axit 
lauric, chất béo dạng bột nhào, chất béo dạng rắn được sản xuất từ thực vật, dầu và chất 
béo làm từ thực vật, dầu thực vật nguyên chất (dầu cọ nguyên chất), dầu thực vật hỗn hợp, 
dầu thực vật hydro hóa, dầu thực vật tinh chế và chiết tách, dầu thực vật tinh chế có chứa 
các axit béo không bão hòa, dầu thực vật được tẩy trắng, dầu thực vật được khử mùi, dầu 
thực vật và chất béo trên cở sở cây cọ, dầu lạc, dầu hạt cải, dầu dừa, dầu dừa trắng nguyên 
chất, dầu làm từ cây thuộc họ cải, dầu bắp, dầu bắp nguyên chất, dầu hạt bông, dầu làm từ 
các loại cây thân củ, dầu nho, dầu ô liu, dầu đậu phộng, dầu cám gạo, dầu hoa rum, dầu 
mè, dầu đậu tương, dầu hướng dương, dầu hạt hướng dương, dầu đậu nành dùng để chiết 
xuất dầu; lecithin dùng cho mục đích nấu ăn; bơ sữa lỏng, bơ sữa lỏng hữu cơ nguyên 
chất, bơ sữa lỏng làm từ thực vật, bơ sữa lỏng nguyen chất làm từ thực vật; dầu và chất 
béo làm từ cọ, dầu cọ tinh luyện, dầu cọ được tẩy trắng, dầu cọ được khử mùi, dầu cọ 
được trung hòa, dầu cọ hóa lỏng, dầu hạt cọ, dầu cọ dạng olein, dầu cọ dạng olein tinh 
luyện, dầu cọ dạng olein được tẩy trắng, dầu cọ dạng olein được khử mùi, dầu cọ dạng 
olein trung tính, dầu cọ dạng olein được trung hòa, dầu olein cọ đỏ, dầu olein cọ đỏ đậm 
đặc; dầu có chứa axit lauric; chất thay thế chất béo động vật, chất thay thế chất béo động 
vật (dầu cọ và sáp cọ); chất thay thế chất béo làm từ sữa, chất thay thế chất béo làm từ sữa 
(dầu cọ dạng olein, dầu cọ và dầu hạt cọ); bơ thực vật, bơ thực vật có chứa dầu cọ, bơ thực 
vật có hàm lượng dầu cọ cao, sản phẩm thay thế bơ thực vật, bơ thực vật ít béo, bơ thực 
vật dùng để chiên/rán; bơ, bơ và chất béo làm từ dừa, bơ ca cao, sản phẩm thay thế bơ ca 
cao, bơ ít béo, bơ dùng để chiên/rán, sản phẩm thay thế dầu bơ; dầu dinh dưỡng và chất 
béo; chất béo công thức dùng cho trẻ sơ sinh; tất cả các sản phẩm nói trên có thể được sử 
dụng cho thực phẩm, nấu ăn, sản xuất và chế biến các sản phẩm bánh mỳ, bánh kẹo, bánh 
kẹo có chứa đường, lớp phủ ăn được, lớp phủ bằng băng/nước đá và nhân nhồi, bơ thực 
vật, đồ dùng để phết lên bánh, đồ trang trí lên món ăn, đá ăn được, đá, sản phẩm làm từ 
sữa đá, món tráng miệng đông đá, kem, sản phẩm làm từ sữa đông lạnh và món tráng 
miệng đông lạnh, để thay thế cho chất béo động vật trong chế biến các sản phẩm thịt và 
gia cầm, xúc xích, xúc xích kiểu Đức, bánh mì kẹp thịt và xúc xích sấy khô (salami); sữa 
làm từ dừa, kem dừa (dùng cho mục đích nấu ăn), bột kem dừa (dùng cho mục đích nấu 
ăn); thịt, cá, gia cầm (không còn sống) và thịt thú săn, cá đóng hộp, cá mòi [không còn 
sống], salad cá, món khai vị đông lạnh bao gồm chủ yếu là hải sản hoặc gà; chiết xuất của 
thịt; trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và chế biến, rau củ được bảo quản, rau củ 
đông lạnh, rau củ đóng hộp, nấm sấy khô, khoai tây lát mỏng chiên giòn, bánh snack 
khoai tây, khoai tây chiên, dưa góp, nước ép cà chua dùng để nấu ăn; trái cây đóng hộp, 
vải thiều đóng hộp, chôm chôm đóng hộp, dứa đóng hộp, trái cây tách nước, trái cây đông 
lạnh, trái cây được bảo quản, dừa sấy khô; các loại trái cây, nấm và rau củ đã chế biến 
(bao gồm cả các loại hạt và đậu), các loại lạc, quả phỉ, hạnh nhân, đậu phộng đã được chế 
biến và rang; salad hoa quả, salad rau củ; thạch, mứt ướt, mứt trái cây ướt, pa-tê trái cây, 
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nhân nhồi trái cây, nhân nhồi trái cây dùng cho bánh nướng, bánh mỳ và các sản phẩm 
làm bánh; bơ lạc; trứng; sữa và các sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa đặc, kem sữa 
dùng cho đồ uống; phô mai, phô mai dạng khối, lát và bột; kem sữa không sữa, kem sữa 
không làm từ sữa trên cơ sở protein; đồ ăn, súp và nước dùng đã được chế biến, thực phẩm 
ăn nhanh và đồ tráng miệng, đồ ăn liền (đông lạnh, không đông lạnh và sấy khô); cà ri gà, 
cà ri bò, cà ri cá, cà ri tôm, cà ri gà màu vàng, cá cơm với nước sốt cay, thịt bò và gà 
rendang (kiểu Malaysia), thịt bò và thịt gà kurma (kiểu Malaysia), thịt bò serunding (kiểu 
Malaysia); súp ăn liền, súp nấu trước, súp đóng hộp, súp dạng viên nén, bột súp, súp làm 
từ mỡ động vật; thực phẩm ăn nhanh hỗn hợp bao gồm trái cây tách nước và các loại hạt 
đã được chế biến. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, sôcôla, cà phê nhân tạo, trà nhân tạo, đồ uống trên cơ sở ca 
cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà; bột sắn hột và bột cọ sagu; các loại 
ngũ cốc đã được chế biến, tinh bột và các sản phẩm làm từ tinh bột; gạo, cháo, mì, 
miến/bún [dạng sợi], miến/bún khô dạng bó/cuộn; tinh bột dùng cho thực phẩm, tinh bột 
dạng siro dùng cho mục đích nấu ăn, tinh bột khoai tây, tinh bột sắn; các chế phẩm làm 
bánh, nấm men, bột nở, bột baking soda (natri hydrocacbonat cho mục đích nấu nướng), 
bột nhào, hỗn hợp bột và hỗn hợp cùng loại, hỗn hợp bánh ngọt, bột nhào bánh ngọt, bột 
nhào bánh quy, bột nhào dùng để nấu ăn; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bột làm 
bánh, bột bắp, bột ngô, bột hạt, bột khoai tây, bột gạo, bột lúa mạch đen, bột đậu nành, 
bột sắn, bột mì; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, bánh mì tròn, vụn bánh mì, bánh mì 
cuộn, bánh mì que, bánh mì có hương vị với gia vị, bánh bích qui, bánh kem, bánh quy 
tròn dẹt; kem đá ăn được, chất liên kết cho kem đá ăn được, chất liên kết cho kem, sữa 
chua đông lạnh; đường, mật ong, nước đường mật, nước đá, đường cô đặc (để trang trí 
bánh ngọt), chất tạo độ ngọt tự nhiên, chất làm ngọt tự nhiên; muối, gia vị tổng hợp, 
hương liệu và phụ gia, chế phẩm có hương thơm dùng cho thực phẩm, gia vị được bảo 
quản, gia vị, gia vị dùng để nướng, hạt tiêu [gia vị], thảo mộc đã bảo quản [gia vị], giấm, 
hương liệu làm bánh (không phải tinh dầu); nước sốt [phụ gia], mù tạt, nước sốt từ thịt, 
nước sốt từ thịt tổng hợp, nước sốt từ ớt, nước sốt cà chua, sốt cà ri làm từ thịt và cá, nước 
sốt mì, nước sốt mì xào, nước sốt đậu phộng, nước sốt cơm chiên, nước sốt mì spaghetti, 
nước sốt cay, sốt cà chua làm từ cà chua tươi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì 
ý và gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh gạo, bánh pút-đing trên cơ sở gạo, 
bánh quy giòn trên cơ sở gạo; món tráng miệng làm từ gạo nếp, món tráng miệng làm từ 
ngũ cốc, món tráng miệng làm từ đậu xanh [bánh kẹo]. 

 
Nhóm 31: Giống cây mía đường chưa qua xử lý, rau thơm (gia vị) tươi, rau xanh [tươi], củ 
cải [tươi], trái cây [tươi], các loại quả hạch [tươi], mía đường [tươi], quả dừa; cây trồng và 
hoa tự nhiên, cây cọ, chùm (bó) cọ, lá của loại cây họ cọ, lá cọ, cây cao su, cây dừa, cây 
mía; củ (hành, tỏi), cây giống con (trồng từ hạt) và hạt giống để trồng trọt, hạt thô và chưa 
qua xử lý, hạt giống nông nghiệp, hạt giống thực vật, hạt giống lai, hạt giống cây trồng, 
hạt cọ dầu, hạt của cây cao su, mầm hạt, phôi mầm nguyên sinh, phôi mầm nguyên sinh 
của cây cọ dầu; cây con giống và vật liệu nhân giống; động vật sống, gia súc sống; thực 
phẩm và đồ uống cho động vật, thức ăn cho động vật cũng như các nguyên liệu ở dạng thô 
của nó, thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho gia súc, thực phẩm làm từ dầu cọ cho động vật, chế 
phẩm để bổ sung vào thức ăn cho động vật, chế phẩm vỗ béo vật nuôi, dầu và mỡ dùng 
cho thức ăn và đồ uống cho động vật; hạt [ngũ cốc] thô và chưa qua chế biến, mạch nha; 
tảo (rong) dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật. 

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống trên cơ sở bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không 
có cồn khác, chế phẩm làm nước khoáng, nước soda; đồ uống từ trái cây và nước ép trái 
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cây, đồ uống có hương vị trái cây, đồ uống trên cơ sở trái cây, chiết xuất của trái cây 
không có cồn, mật hoa quả không có cồn, đồ uống ép từ quả không chứa cồn, nước ép nha 
đam, nước ép táo, đồ uống vị sữa dừa, nước ép ổi, nước chanh, nước cam ép, nước ép dứa; 
đồ uống thể thao, nước tăng lực; đồ uống nhẹ giải khát; đồ uống trên cơ sở mật ong không 
có cồn; nước ép rau [đồ uống], nước ép cà chua [đồ uống]; xi-rô và các chế phẩm khác để 
làm đồ uống, tinh dầu dùng để chế biến đồ uống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá, quảng cáo trên tivi, quảng cáo trên 
đài phát thanh, quảng cáo trực tuyến, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo qua thư, dịch vụ 
quảng cáo rao hàng, quan hệ công chúng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ tiếp thị qua điện 
thoại; dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến tài sản và bất động sản; 
dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến đồn điền, nông nghiệp, sản phẩm 
nông nghiệp, đồ dùng, dụng cụ, máy móc và xe cộ nông nghiệp; dịch vụ quảng cáo, 
marketing và quảng bá liên quan đến xe cộ, xe gắn máy, các bộ phận và phụ kiện liên 
quan; dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến máy móc, máy phát điện, 
máy nén khí, thiết bị nặng, thiết bị cầm tay, thiết bị công nghiệp và xây dựng, động cơ và 
các phụ kiện thay thế liên quan; dịch vụ quảng cáo, marketing và quảng bá liên quan đến 
quản lý rác thải và sản xuất điện năng; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là, cung cấp 
thông liên quan đến sản phẩm và dịch vụ qua mạng viễn thông với mục đích quảng cáo và 
bán hàng; dịch vụ trưng bày hàng hóa, giới thiệu hàng hóa trên phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ, giới thiệu sản phẩm với mục đích quảng cáo, marketing và quảng 
bá; tổ chức buổi triển lãm và hội chợ với mục đích quảng cáo, marketing và quảng bá, tổ 
chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo và triển lãm với mục đích kinh doanh và thương mại, tổ 
chức buổi trưng bày và triển lãm nhà ở và bất động sản với mục đích quảng cáo, 
marketing và quảng bá; dịch vụ khuyến mại cho người khác liên quan đến dầu và khí đốt, 
nước và các công nghệ xử lý nước, các sản phẩm nông nghiệp, nông cụ, dụng cụ nông 
nghiệp, máy móc nông nghiệp, xe cộ dùng cho nông nghiệp, xe gắn máy, máy móc, máy 
phát điện, máy nén khí, thiết bị nặng, thiết bị cầm tay, thiết bị công nghiệp và xây dựng, 
động cơ và các bộ phận thay thế liên quan; dịch vụ soạn thảo, xuất bản, cập nhật và phân 
phối các tài liệu quảng cáo và vật liệu quảng cáo; cung cấp dịch vụ trao thưởng cho khách 
hàng thân thiết cho khách hàng, tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng 
thân thiết, nhận điểm thành viên và đổi quà từ điểm thành viên; tìm kiếm nguồn tài trợ; 
cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; quản lý và 
quản trị kinh doanh liên quan đến bất động sản, tài sản khu dân cư, khu công nghiệp và 
khu thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua 
sắm, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, 
căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư cao tầng, căn hộ, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng 
và chỗ ở (khu nhà ở liền kề); quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến đồn điền, nông 
nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng trong nông 
nghiệp; quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến xe cộ, xe gắn máy, các bộ phận và 
phụ tùng liên quan; quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến máy móc, máy phát 
điện, máy nén khí, thiết bị nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị công nghiệp và xây dựng, máy 
móc và các bộ phận thay thế liên quan; quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến việc 
quản lý rác thải và sản xuất điện năng; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến 
cung cấp hệ thống quản lý chất lượng; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến hoạt động 
thương mại của việc lựa chọn bộ gen; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến thiết lập đại 
lý bán xe và nhượng quyền thương mại đại lý bán xe; quản trị thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; phân phối dự án [hỗ trợ việc điều hành kinh doanh]; 
quản lý nhân sự và nhân lực, quản lý nhân sự liên quan đến học viên, chương trình thực 
tập, tư vấn và cố vấn liên quan đến việc quản lý nhân sự và quản lý nhân sự liên quan đến 
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hoạt động xây dựng đội nhóm; cung cấp việc quản lý và đánh giá rủi ro trong kinh doanh; 
quản lý  và tổ chức kinh doanh cơ sở vật chất hạ tầng và nguồn lực liên quan đến dịch vụ 
vận tải; dịch vụ bán lẻ và bán buôn, tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì 
lợi ích của người khác để khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ các cửa 
hàng bách hóa, trung tâm thương mại, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, khách sạn, nhà hàng, 
cửa hàng bán thực phẩm và đồ uống và các nhà cung cấp dịch vụ từ một ca-ta-lô hàng hóa 
chung bằng cách đặt qua thư đặt hàng hoặc thông qua các phương tiện truyền thông hoặc 
thông qua  trang web mạng lưới thông tin toàn cầu về bán hàng nói chung; dịch vụ cửa 
hàng bán lé hàng hóa thể thao, cụ thể là thiết bị, quần áo và phụ kiện chơi gôn; dịch vụ 
bán lẻ và bán buôn động cơ xe cộ và các bộ phận, phụ tùng của xe cộ còn mới, đã qua sử 
dụng và mới mới sử dụng một lần; dịch vụ bán lẻ và bán buôn nông sản, thiết bị, dụng cụ, 
máy móc và xe cộ dùng trong nông nghiệp, máy móc, máy phát điện, máy nén khí, thiết 
bị nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị và động cơ dùng cho xây dựng và công nghiệp cùng các 
phụ tùng liên quan; dịch vụ phân phối và đại lý phân phối các sản phẩm nông nghiệp, 
thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng trong nông nghiệp, xe cộ, động cơ của xe cộ, 
máy móc, máy phát điện, thiết bị nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị công nghiệp và động cơ 
và các phụ tùng thay thế của chúng; dịch vụ phân phối liên quan đến các thiết bị, máy 
móc, máy phát điện, dụng cụ, xe cộ, các sản phẩm công nghệ, phần cứng và phần mềm 
máy vi tính sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, thiết kế dự án và tòa nhà, công trình xây 
dựng, quản lý vận hành tòa nhà, công trình dân dụng, kiến trúc, quản lý dự án, hậu cần 
vận tải, dầu và khí, quản lý chất thải và sự phát điện; bán các thiết bị và máy móc phát 
năng lượng, điện và hơi nước cho người khác; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật [công việc văn 
phòng] trong việc thiết lập và điều hành các cửa hàng bán đồ thể thao bao gồm dụng cụ, 
quần áo và phụ kiện chơi gôn; dịch vụ môi giới và cố vấn kinh doanh trong lĩnh vực bán 
sản phẩm và dịch vụ đã cung cấp; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ thu mua hàng hóa, dịch 
vụ thu mua hợp đồng [cho người khác], dịch vụ thu mua hàng hóa và dịch vụ cho các 
doanh nghiệp khác; dịch vụ thuê ngoài liên quan đến việc sắp xếp thu mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác; dịch vụ phân tích, nghiên cứu và thông tin kinh doanh, phân tích 
thị trường; phân tích đánh giá liên quan đến quản lý kinh doanh; đánh giá và định giá kinh 
doanh; đánh giá thống kê dữ liệu tiếp thị; quản lý nghiên cứu dự án kinh doanh; chức 
năng văn phòng, biên soạn và quản lý danh sách gửi thư, thông tin, dữ liệu và số liệu kinh 
doanh; dịch vụ cố vấn, thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên, bao gồm 
bằng các phương tiện điện tử và internet; dịch vụ nghiên cứu thị trường liên quan đến bất 
động sản. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ quản trị bất 
động sản, quản lý bất động sản, đại lý bất động sản, môi giới bất động sản, thu mua đất và 
bất động sản, đầu tư tài sản và bất động sản, đầu tư đất chưa phát triển, tín thác đầu tư bất 
động sản, định giá bất động sản, quản lý danh mục bất động sản, cho thuê và dàn xếp cho 
thuê bất động sản, quản lý tài sản theo thời gian và quản lý người thuê nhà đất; dịch vụ 
thu tiền thuê bất động sản, dịch vụ mua, định giá, thuê và cho thuê bất động sản, nhà ở, tài 
sản công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ và bán 
buôn, cửa hàng, gian hàng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư, căn hộ, phòng ốc, 
kho hàng, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, phân xưởng và nhà máy; dịch vụ quản 
lý bất động sản liên quan đến nông nghiệp, đồn điền trồng cọ dầu và cao su; dịch vụ bảo 
hiểm, dịch vụ quản lý rủi ro bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụ quản trị bảo hiểm, quản 
lý bảo hiểm, cố vấn bảo hiểm, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, dịch vụ tái bảo hiểm, 
bảo hiểm xe cộ; dịch vụ bảo hành, dịch vụ bảo hành cho xe cơ giới, dịch vụ cung cấp hợp 
đồng bảo hành mở rộng cho xe cơ giới; dịch vụ tài chính, quản lý tài chính, đầu tư quỹ, 
đầu tư vốn, quản lý rủi ro tài chính, dịch vụ thế chấp ngân hàng, môi giới hợp đồng tín 
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dụng, dịch vụ tài chính liên quan đến việc mua bán xe cơ giới, dịch vụ thuê-mua tài chính 
giá rẻ cho việc mua xe ô tô; thẩm định và định giá xe cơ giới; dịch vụ tiền tệ, dịch vụ quản 
lý và phát triển chương trình, dịch vụ thiết lập việc quản lý và phát triển chương trình, 
dịch vụ thành lập các quỹ phúc lợi cho người lao động; dịch vụ cố vấn, dịch vụ thông tin 
và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, bao gồm bằng các phương tiện điện tử 
và internet. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và thi công; xây dựng phát triển bất động sản, đất đai và tài 
sản [dịch vụ xây dựng và thi công]; xây dựng, thi công, sơn sửa nội thất và ngoại thất, xử 
lý cách nhiệt, bịt kín, chống ẩm, dọn dẹp [nội thất và ngoại thất] và phá dỡ bất động sản, 
tài sản trong khu dân cư, khu công nghiệp hoặc khu thương mại, công trình, văn phòng, 
trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán buôn và bán 
lẻ, nhà, chung cư cao tầng, căn hộ, trường học, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và khu phức 
hợp giải trí; thi công, xây dựng, dọn dẹp và phá dỡ cầu và đập ngăn nước; thi công, xây 
dựng, lắp đặt vỉa hè và làm sạch đường phố; dịch vụ lợp mái che; lắp đặt giàn giáo; dịch 
vụ xây lát; lắp đặt đường ống; trát vữa; dịch vụ hàn chì; rải, phủ cát; lắp đặt dây cáp; xây 
dựng, lắp đặt và làm sạch đường ống dùng cho ngành công nghiệp ga và dầu; xây dựng và 
lắp đặt nhà điều khiển trung tâm (E-Houses); thi công tàu hải quân và tàu hải quân cỡ lớn; 
xây dựng và thi công công trình dưới nước; giám sát và kiểm tra công trình xây dựng; 
quản lý dự án xây dựng, quản lý dự án liên quan đến xây dựng phát triển bất động sản và 
xây dựng bất động sản, quản lý dự án liên quan đến hợp đồng xây dựng; phục hồi, cải tạo, 
làm mới lại, bảo dưỡng và sửa chữa công trình bất động sản, các tài sản trong khu dân cư, 
khu công nghiệp hoặc khu thương mại, công trình, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa 
hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, nhà, chung cư cao tầng, 
căn hộ, trường học, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và khu phức hợp giải trí; bảo dưỡng và 
sửa chữa các bộ phận và phụ tùng của tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa 
hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán buôn và bán lẻ, nhà, chung cư cao tầng, 
căn hộ, trường học, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và khu phức hợp giải trí; sửa chữa thiết 
bị điện; sửa chữa thang máy; bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ, máy móc, máy phát 
điện, máy nén khí, bơm, trang thiết bị, thiết bị nặng, dụng cụ cầm tay, thiết bị, động cơ 
dùng cho xây dựng và công nghiệp cùng các phụ tùng liên quan; bảo dưỡng, sửa chữa và 
đại tu thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng trong nông nghiệp; bảo dưỡng và sửa 
chữa xe cộ, thiết bị dùng cho việc ủi đất, cải tạo đất, xử lý vật liệu, xây dựng, khai 
khoáng, lát đường và dùng trong nông nghiệp, và máy móc, động cơ, máy phát điện và bộ 
điều khiển dùng cho các máy móc nói trên; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt và khóa an 
ninh; bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị dẫn đường điện tử và thiết bị, dụng cụ định vị; bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị và đường ống dẫn dầu và khí ga tự nhiên; dịch vụ bảo dưỡng và 
sửa chữa công trình kỹ thuật gần và xa bờ; dịch vụ sửa chữa dưới nước; làm sạch, sửa và 
chăm sóc vải, đồ dệt may, da, lông thú và hàng hóa làm từ các nguyên liệu này; bảo 
dưỡng, bảo trì, lau rửa, sửa chữa và đại tu xe cộ, phương tiện giao thông đường bộ, động 
cơ xe cộ và các bộ phận, phụ tùng của xe cộ; bôi trơn, tra dầu mỡ, đánh bóng, nạp nhiên 
liệu, sơn, điều chỉnh, chăm sóc các chi tiết nhỏ, sơn lót kín cho khung gầm, gò khung và 
tân trang xe cộ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; đắp 
lại, lưu hóa và cân chỉnh lốp xe; sạc ắc quy cho xe cộ; chống gỉ; lắp đặt thiết bị và phụ 
tùng cho tòa nhà; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt thang máy; lắp 
đặt động cơ, máy móc, máy phát điện, máy nén khí, bơm, thiết bị, thiết bị nặng, dụng cụ 
cầm tay, thiết bị, động cơ dùng cho xây dựng và công nghiệp cùng các phụ tùng liên 
quan; lắp đặt thiết bị, dụng cụ, máy móc và xe cộ dùng cho nông nghiệp; lắp đặt hệ thống 
máy móc; lắp đặt hệ thống máy móc dùng cho ngành công nghiệp dầu và khí đốt; lắp đặt 
dụng cụ và đường ống dẫn dầu và khí thiên nhiên; lắp đặt két sắt và khóa an ninh; lắp ráp 
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[lắp đặt] các bộ phận và phụ tùng cho xe cộ; lắp đặt nội thất xe cộ theo yêu cầu; quản lý 
dự án liên quan đến lắp đặt phụ kiện, giá đỡ và nội thất cửa hàng; dịch vụ khai thác đá; 
cho thuê máy ủi và máy xúc, cho thuê dụng cụ, thiết bị sản xuất, máy móc và trang bị 
dùng cho việc xây dựng và phá dỡ; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ nói trên, thông qua các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và chuyển phát bằng đường hàng không, đường bộ, đường 
sắt, đường biển và đường ống dẫn; vận chuyển bằng xe cứu thương; vận chuyển bằng xà 
lan; vận chuyển bằng tàu thuyền; vận chuyển bằng xe buýt; vận chuyển bằng ô tô; vận 
chuyển bằng xe bọc thép; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và chuyển phát hàng hóa, dầu ăn và mỡ ăn, dầu cọ và dầu hạt cọ, cây cọ, 
cao su, quả dừa, đồ có giá trị, tàu chở hàng, hàng hóa trên tàu thủy, kiện hàng, bưu kiện, 
tài liệu và thư tín; vận chuyển đồ phế thải, dầu, khí tự nhiên và nhiên liệu sinh học; vận 
chuyển và hướng dẫn khách du lịch và hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho việc vận tải; dịch 
vụ môi giới liên quan đến vận tải, thuê tàu chuyên trở và hàng hải; dịch vụ hỗ trợ phương 
tiện bị hỏng, cụ thể là cứu hộ, kéo, phục hồi và cứu nạn; dịch vụ làm nổi cho tàu; dịch vụ 
phân phối, dịch vụ phân phối và cung cấp năng lượng, điện, nước, năng lượng tái sinh, 
điện năng, khí và nhiệt; dịch vụ đóng gói hàng hóa, đóng gói đồ dùng theo thứ tự và yêu 
cầu đặc biệt của người khác; dịch vụ xếp hàng vào kho chứa hàng, dịch vụ lưu kho hàng 
hóa, dầu ăn và mỡ ăn, dầu cọ, dầu hạt cọ, cây cọ, cao su, quả dừa, đồ có giá trị, tàu chở 
hàng, hàng hóa trên tàu thủy, kiện hàng, bưu kiện, tài liệu, thư tín, đồ phế thải, dầu, khí tự 
nhiên, nhiên liệu sinh học, năng lượng, điện, nước, năng lượng tái sinh, khí, nhiệt, xe cộ, « 
tô và tàu thuyền; cho thuê kho chứa hàng, cho thuê thùng chứa để cất giữ hàng hóa và tủ 
có khóa để giữ đồ đông lạnh; dịch vụ môi giới liên quan đến lưu kho; sắp xếp, tổ chức và 
đặt chỗ cho khách du lịch, chương trình thăm quan, chuyến thăm quan ngắm cảnh và 
chuyến đi chơi bằng tàu thủy; dịch vụ cho thuê ngắn hạn và dài hạn xe cộ, xe ô tô, xe tải, 
xe ba gác, xe cẩu, xe kéo, tàu và xe ngựa; cung cấp tiện nghi đỗ xe ô tô; cho thuê chỗ đỗ 
và xưởng (ga-ra) để xe cộ; cho thuê hệ thống, dụng cụ và thiết bị định vị toàn cầu (thiết bị 
gps) cho các mục đích định hướng; dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn 
liên quan đến các dịch vụ nêu trên, bao gồm các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 40: Xử lý và chế biến nguyên liệu, nông sản, dầu, dầu cọ và cao su; xử lý và chế 
biến nguyên vật liệu có sử dụng hóa chất; xử lý, sản xuất và chế biến thực phẩm, đồ uống, 
thức ăn cho động vật, dầu ăn, mỡ ăn được và hàng dệt may; dịch vụ lưu hoá [xử lý vật 
liệu]; dịch vụ xưởng lọc dầu, lọc dầu, lọc dầu cọ, cao su và các sản phẩm nông nghiệp 
khác; dịch vụ xử lý chất thải, xử lý nước và nước thải, dịch vụ thiêu hủy rác thải, phân loại 
rác thải và vật liệu tái chế [chuyển hóa], quản lý chất thải; dịch vụ sản xuất và phát năng 
lượng, dịch vụ phát điện và năng lượng, dịch vụ gia công, xử lý và chuyển đổi khí/hơi đốt; 
dịch vụ chế tạo theo đặt hàng các thành phần xây dựng bằng thép; dịch vụ sản xuất và lắp 
ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; giết mổ động vật; bảo quản thực phẩm và 
đồ uống; nghiền, ép trái cây; in ấn; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nêu trên, bao gồm trên các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp và tiến hành các khóa học, cung cấp và tiến hành 
các khóa học liên quan đến quản lý kinh doanh; dịch vụ giáo dục về y tế, điều dưỡng, sức 
khỏe và an toàn nghề nghiệp; dịch vụ giáo dục về tôn giáo; giáo dục thể chất; khóa đào 
tạo từ xa; bài giảng thực tập lâm sàng; trường đào tạo giáo dục, trường đào tạo giảng dạy 
và hội thảo, dịch vụ giảng dạy và gia sư; khảo thí giáo dục; trường học bán trú; đào tạo 
thực hành cho mục đích giáo dục; sắp xếp, tổ chức, quản lý và tiến hành các sự kiện, hội 
thảo, triển lãm, cuộc thi, hội nghị, tập huấn, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo khoa 
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học về giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; dịch vụ thư viện cho mượn tài liệu và dịch 
vụ thư viện lưu động; xuất bản sách và văn bản giấy, xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến cho mục đích giáo dục; đào tạo, đào tạo 
thực hành [thao diễn], hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khóa đào 
tạo về quản lý, thao tác và duy trì; đào tạo kỹ thuật liên quan đến phân tích vệ sinh, rủi ro 
công nghiệp và hóa học; dịch vụ đào tạo về y tế, điều dưỡng và y tế phụ trợ; dịch vụ đào 
tạo về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp; sắp xếp, cung cấp và điều hành các khóa học kỹ 
thuật, các khóa đào tạo, tập huấn [đào tạo], hội thảo, chương trình phát triển kỹ năng lãnh 
đạo và quản lý; sản xuất các video hướng dẫn; dịch vụ giải trí; tổ chức các sự kiện giải trí, 
xã hội hoặc cuộc thi [giải trí]; cung cấp các tiện nghi giải trí; cung cấp các bản ghi âm 
thanh, hình ảnh, phim, chương trình ti vi và ra-đi-ô (đài); dịch vụ viết kịch bản (không 
dành cho mục đích quảng cáo); dịch vụ phóng viên tin tức; giới thiệu phim trình chiếu; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà và dịch vụ karaoke; các hoạt động thể thao và văn hóa; câu lạc bộ thể 
thao, câu lạc bộ sức khỏe; vận hành câu lạc bộ gôn; cuộc thi đấu gôn; tổ chức và điều 
khiển các cuộc thi đấu thể thao và cuộc thi đấu gôn; tổ chức các sự kiện liên quan đến gôn 
như tập huấn, hội thảo thực hành, hội thảo và học viện giảng dạy; tổ chức các buổi triển 
lãm vì mục đích giáo dục; cung cấp tiện nghi thể thao, giải trí tiêu khiển và gôn; cho thuê 
tiện nghi sân vận động và thiết bị chơi gôn; cung cấp sự công nhận và khích lệ bằng cách 
trao giải thưởng để thể hiện sự xuất sắc trong lĩnh vực gôn; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, bao gồm các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế có liên quan; 
dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là dịch vụ thiết kế, phân tích, nghiên cứu và phát 
triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, canh tác chính xác, công nghiệp, y tế, vi khuẩn học, 
hóa học, sinh hóa, công nghệ sinh học, kỹ thuật biển, bảo vệ môi trường, công nghệ môi 
trường, nhân giống cây trồng, cây dầu cọ, cây cao su và sản phẩm cọ thành phẩm; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển, dịch vụ nghiên cứu và phát triển cho người khác, nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm mới, dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên quan đến bộ gen di truyền; 
dịch vụ phát triển và thử nghiệm các phương pháp sản xuất hóa chất; dịch vụ thiết kế và 
phát triển các sản phẩm kỹ thuật, công nghiệp và tiêu dùng; dịch vụ phân tích cấu trúc và 
chức năng của bộ gen; dịch vụ về hóa học, nghiên cứu và phân tích hóa chất; dịch vụ kiểm 
định; dịch vụ phòng thí nghiệm, dịch vụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học, dịch vụ phòng thí nghiệm nghiên cứu, dịch vụ phòng thí 
nghiệm y học, vi khuẩn học, hóa học và công nghệ sinh học, dịch vụ của kỹ thuật viên 
phòng thí nghiệm, nhà hóa học, kỹ sư và nhà công nghệ sinh học; cho thuê dụng cụ khoa 
học; dịch vụ giám sát và đánh giá liên quan đến quy hoạch và bảo vệ môi trường; dịch vụ 
về kiến trúc, thiết kế kiến trúc, quy hoạch kiến trúc, quản lý dự án kiến trúc; dịch vụ lập 
quy hoạch đô thị; dịch vụ thiết kế và lập quy hoạch, thiết kế và lập quy hoạch cho bất 
động sản, khu dân cư, khu công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, 
cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời, 
khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà ở, chung cư, căn hộ, 
phòng ốc, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và lập kế hoạch, thiết kế và phát triển cho việc bố 
trí bất động sản, khu dân cư, công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương 
mại, cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ và bán buôn, chỗ ở tạm thời, 
khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà, nhà chung cư, căn hộ, 
phòng ốc, nhà kho, nhà máy, nhà xưởng và phát triển, thiết kế đồ trang trí nội thất, đồ nội 
thất văn phòng và đồ họa nghệ thuật, quy hoạch không gian nội thất; dịch vụ thiết kế có 
sự hỗ trợ của máy tính liên quan đến kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng, chuẩn bị kế 
hoạch và báo cáo kiến trúc; khảo sát, khảo sát số lượng, khảo sát địa chất, khảo sát và 
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kiểm tra bất động sản; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế thiết kế kỹ 
thuật công trình, bản vẽ kỹ thuật công trình, quản lý dự án kỹ thuật công trình; thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế sản phẩm, công cụ, dụng cụ, phương tiện, phần cứng [đồ ngũ kim], máy 
móc, máy phát điện, khuôn mẫu và bình chứa; dịch vụ nghiên cứu và phân tích lĩnh vực 
công nghiệp, phân tích kỹ thuật, phân tích chất lỏng, nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu và 
phân tích kỹ thuật liên quan đến nhà máy tinh chế, nghiên cứu dự án kỹ thuật, nghiên cứu 
các phân tích dự án, nghiên cứu dự án kỹ thuật công trình; thử nghiệm, xác minh và kiểm 
soát chất lượng; thử nghiệm chất lượng kỹ thuật, dịch vụ thử nghiệm để chứng nhận chất 
lượng hoặc chứng nhận tiêu chuẩn; thử nghiệm các thiết bị, vật liệu, sản phẩm, hóa chất, 
máy móc và hàng dệt may; xét nghiệm dna hỗ trợ đánh dấu để lựa chọn vật liệu thực vật, 
xác định giống cây trồng và xác định độ tinh khiết của dòng giống và sự lai tạo; dịch vụ 
kiểm định kỹ thuật; chứng nhận [kiểm soát chất lượng]; dịch vụ công nghệ thông tin, điện 
toán đám mây, lập trình máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [dịch vụ SaaS]; 
thiết kế và phát triển phần cứng máy tính, phần mềm và mạng lưới, bảo trì và cập nhật 
mạng lưới và phần mềm; dịch vụ mạng máy tính, dịch vụ mạng máy tính cho việc sử dụng 
di động hoặc cố định; cấu hình mạng máy tính; dịch vụ cung cấp việc trao đổi dữ liệu 
không dây và kết nối internet; cung cấp dịch vụ mạng trực tuyến và ngoại tuyến được bảo 
mật cho cộng đồng dân cư, khu công nghiệp và thương mại; dịch vụ lưu trữ trên trang 
web; thiết kế quần áo; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nêu trên, bao gồm trên các phương tiện điện tử và internet. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà để nghỉ 
mát, nhà ở có phòng cho du khách thuê, nhà trọ, chỗ ở ngắn hạn hoặc tạm thời [căn hộ 
dịch vụ]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời, dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà ở có phòng cho du khách thuê, nhà để nghỉ mát và nhà trọ]; 
sắp xếp, đặt chỗ, cho thuê nhà và cho thuê chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ 
dưỡng, nhà ở có phòng cho du khách thuê, nhà để nghỉ mát và nhà trọ; dịch vụ đại lý du 
lịch, cụ thể là đặt trước chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà ở có 
phòng cho du khách thuê, nhà để nghỉ mát và nhà trọ; dịch vụ quản gia [chỗ ở tạm thời]; 
cung cấp thông tin liên quan đến chỗ ở tạm thời, cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 
đến đặt trước chỗ ở tạm thời, tư vấn và cố vấn liên quan đến chỗ ở tạm thời; cung cấp thức 
ăn và đồ uống, chuẩn bị thức ăn và đồ uống, cung cấp đại tiệc và dịch vụ nấu nướng cho 
bữa tiệc; nhà hàng, nhà hàng tự phục vụ, căng tin, quán ăn tự phục vụ, quầy rượu, quầy 
giải khát, quầy rượu cốc-tai, quán cà phê, phòng trà và quán rượu nhỏ; đặt trước chỗ ở nhà 
hàng, căng tin, quán ăn tự phục vụ, quầy rượu, quầy giải khát, quầy rượu cốc-tai, quán cà 
phê và phòng trà; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt trước chỗ ở nhà hàng, căng tin, quán 
ăn tự phục vụ, quầy rượu, quầy giải khát, quầy rượu cốc-tai, quán cà phê và phòng trà; 
cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống; tổ 
chức hội thảo, triển lãm, hội nghị, cung cấp tiện nghi cho cuộc họp và hội thảo (không 
bao gồm các thiết bị âm thanh và hình ảnh); cho thuê nhà và lều di động; đặt trước, cho 
thuê nhà và cho thuê phòng, phòng họp, phòng hội nghị, hội trường và khu vực hội thảo, 
khu vực đại tiệc, khu vực uống cốc-tai và khu vực lễ tân; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, 
đồ thủy tinh; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ trên; các dịch 
vụ trên được cung cấp trực tuyến thông qua cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ bệnh viện tư 
nhân; dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ phân tích và 
điều trị y tế, dịch vụ chẩn đoán y tế (kiểm tra và phân tích), dịch vụ nghiên cứu bệnh lý, 
dịch vụ xét nghiệm y tế, dịch vụ kiểm tra y tế, dịch vụ chụp x-quang, dịch vụ tạo hình ảnh 
chẩn đoán và phòng thí nghiệm y tế, dịch vụ xét nghiệm nước tiểu, dịch vụ xét nghiệm và 
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thu thập máu, xét nghiệm di truyền cho mục đích y tế; dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ hỗ trợ 
y tế khẩn cấp; dịch vụ hộ lý; dịch vụ tư vấn y tế, dịch vụ tư vấn dinh dưỡng (cho mục đích 
y tế); dịch vụ phẫu thuật, dịch vụ phẫu thuật tạo hình, dịch vụ phẫu thuật miệng, dịch vụ 
phẫu thuật nha khoa; dịch vụ da liễu; dịch vụ thụ tinh nhân tạo, dịch vụ thụ tinh trong ống 
nghiệm, dịch vụ ngân hàng tinh trùng, dịch vụ hỗ trợ sinh sản; dịch vụ ngân hàng máu; 
dịch vụ đỡ đẻ; đo thị lực, dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược phẩm, dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn, dịch vụ phòng phát thuốc, dịch vụ phân phát các sản 
phẩm dược, chất bổ sung chứa thuốc, chất bổ sung dinh dưỡng, vitamin, chất bổ sung 
khoáng chất, chất bổ sung cho sức khỏe, thực phẩm bổ sung cho ăn kiêng, các sản phẩm 
liên quan đến sức khỏe và hướng dẫn sử dụng đối với các sản phẩm này, dịch vụ cung cấp 
lời khuyên, tư vấn và thông tin về các sản phẩm dược và các vấn đề liên quan đến sức 
khỏe; dịch vụ y học khác (không theo tây y); dịch vụ y học thể thao; dịch vụ cung cấp lời 
khuyên và tư vấn về dinh dưỡng; dịch vụ giám sát các chương trình giảm cân; dịch vụ cấy 
tóc; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; 
dịch vụ xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trị liệu khả năng nói; dịch vụ trị liệu theo liệu 
pháp nghề nghiệp; dịch vụ trị liệu chống hút thuốc; liệu pháp vật lý, dịch vụ vật lý trị liệu; 
dịch vụ tâm lý trị liệu, tư vấn tâm lý, kiểm tra tâm lý; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh, dịch 
vụ viện điều dưỡng, chăm sóc giảm đau, dịch vụ nhà tế bần; cung cấp dịch vụ điều dưỡng, 
dịch vụ viện điều dưỡng, dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà, dịch vụ nhà 
dưỡng lão; sắp xếp điều trị y tế, cung cấp hỗ trợ, thông tin và trang thiết bị y tế; cho thuê 
thiết bị và dụng cụ y tế và nha khoa; chuẩn bị các báo cáo y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc 
đẹp cho con người hoặc động vật, dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng, dịch vụ tắm 
hơi, liệu pháp chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe liên quan đến liệu pháp thư giãn hoặc 
xoa bóp trị liệu, dịch vụ tư vấn liên quan đến ngoại hình cá nhân (tóc, sắc đẹp, mỹ phẩm); 
dịch vụ nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên, 
dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc vườn cây ươm, dịch vụ trồng cây, khám chữa 
bệnh cho cây; dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên 
mặt đất, dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, dịch vụ phun thuốc trừ sâu cho 
mục đích nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 
nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; chăn nuôi động vật; dịch vụ cung cấp lời khuyên và tư 
vấn liên quan đến nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, bao gồm trồng cây, chăn nuôi 
động vật và trồng trọt; dịch vụ cung cấp lời khuyên và tư vấn liên quan đến sử dụng phân 
bón trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ cung cấp lời khuyên và tư vấn 
liên quan đến việc sử dụng các phương pháp phi hóa chất cho nông nghiệp và làm vườn 
bền vững; dịch vụ cung cấp lời khuyên và tư vấn liên quan đến kiểm soát cỏ dại, dịch hại 
và động vật có hại trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin 
về nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, sử dụng phân bón và diệt cỏ dại; tất cả các dịch 
vụ cung cấp lời khuyên, tư vấn và thông tin nêu trên đều được cung cấp trực tuyến từ cơ 
sở dữ liệu máy tính hoặc internet. 

 
 

(210) 4-2018-27410 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hội làm vườn huyện Tân Phú 
Đông   (VN) 
Xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt mãng cầu xiêm.  
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Nhóm 30: Kẹo mãng cầu, trà mãng cầu xiêm.   
 

Nhóm 31: Quả mãng cầu xiêm tươi, cây giống mãng cầu xiêm. 
 

Nhóm 32: Nước ép mãng cầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả mãng cầu xiêm tươi, cây giống mãng cầu xiêm, kẹo mãng cầu, 
mứt mãng cầu, nước ép mãng cầu, trà mãng cầu xiêm. 

 

 
(210) 4-2018-27411 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá nhạt, vàng lá đậm, vàng chanh, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hội làm vườn huyện Tân Phú 
Đông   (VN) 
Xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt mãng cầu xiêm. 
 

Nhóm 30: Kẹo mãng cầu, trà mãng cầu xiêm.  
 

Nhóm 31: Quả mãng cầu xiêm tươi, cây giống mãng cầu xiêm.  
 

Nhóm 32: Nước ép mãng cầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả mãng cầu xiêm tươi, cây giống mãng cầu xiêm, kẹo mãng cầu, 
mứt mãng cầu, nước ép mãng cầu, trà mãng cầu xiêm. 

 

 
(210) 4-2018-29867 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 20.7.1; A3.7.24 
(731) NORD ANGLIA EDUCATION LTD  

(HK) 

c/o NAE Hong Kong Limited, St 
George's Building, Level 12, 2 Ice House 
Street, Central, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm trực tuyến; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; xuất 

bản phẩm điện tử trực tuyến và có thể tải xuống được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 
phần mềm máy tính liên quan tới đào tạo và giáo dục; đĩa com-pắc, đĩa DVD, đĩa CD. 
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Nhóm 16: Xuất bản phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tài liệu đào tạo và giáo dục; sách 
hướng dẫn; sách, tạp chí, sách mỏng thông tin hoặc quảng cáo; văn phòng phẩm; áp phích 
quảng cáo; lịch. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo nghề; tư vấn giáo dục; 
thông tin về giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy; kiểm tra trường học; dịch vụ giảng 
dạy, cụ thể dịch vụ sắp xếp giáo viên; dịch vụ hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp; dịch vụ 
hỗ trợ học tập; dịch vụ đào tạo giáo viên và phát triển và quản lý; giải trí; hoạt động thể 
thao và văn hóa; cung cấp các tiện nghi cho thể thao và giải trí; tổ chức và điều khiển hội 
nghị, hội thảo và triển lãm; dịch vụ xuất bản. 

 

 
(210) 4-2018-29869 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 20.7.1; A3.7.24 
(731) NORD ANGLIA EDUCATION LTD  

(HK) 

c/o NAE Hong Kong Limited, St 
George's Building, Level 12, 2 Ice House 
Street, Central, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm trực tuyến; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; xuất 

bản phẩm điện tử trực tuyến và có thể tải xuống được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 
phần mềm máy tính liên quan tới đào tạo và giáo dục; đĩa com-pắc, đĩa dvd, đĩa cd. 

 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tài liệu đào tạo và giáo dục; sách 
hướng dẫn; sách, tạp chí, sách mỏng thông tin hoặc quảng cáo; văn phòng phẩm; áp phích 
quảng cáo; lịch. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo nghề; tư vấn giáo dục; 
thông tin về giáo dục; khảo thí giáo dục; giảng dạy; kiểm tra trường học; dịch vụ giảng 
dạy, cụ thể dịch vụ sắp xếp giáo viên; dịch vụ hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp; dịch vụ 
hỗ trợ học tập; dịch vụ đào tạo giáo viên và phát triển và quản lý; giải trí; hoạt động thể 
thao và văn hóa; cung cấp các tiện nghi cho thể thao và giải trí; tổ chức và điều khiển hội 
nghị, hội thảo và triển lãm; dịch vụ xuất bản. 

 

 
(210) 4-2018-33034 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
VIETLIFE  (VN) 
210 Bis Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm dinh dưỡng cho chế độ ăn kiêng phù 
hợp với việc sử dụng trong y tế. 
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(210) 4-2018-35225 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh lá cây, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nan Hoàng 
Phát  (VN) 
Số 15, đường Mạc Thái Tổ, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy bơm; máy cắt; máy khoan; máy mài.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao, kéo, thìa và dĩa.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; dụng cụ nấu nướng 
(không dùng điện) và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa. 

 

 
(210) 4-2018-36430 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại dịch vụ Đại Dương 
Xanh  (VN) 
76 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán hàng hóa: 

quần áo, nội thất, văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; vận chuyển hành khách; vận chuyển đồ đạc; vận tải.  
 

 
(210) 4-2018-38182 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88153447 12.10.2018 US 

  
(731) DELL INC.  (US) 

One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, UNITED STATES 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức và điều khiển các sự kiện đặc biệt cho mục đích kinh doanh; dịch vụ 

cửa hàng trực tuyến cho các sản phẩm: máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy 
tính, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ bán lẻ, được thực hiện thông 
qua sự hỗ trợ trực tiếp từ các đại lý bán hàng cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ 
chức chính phủ, trong lĩnh vực hệ thống lưu trữ và hệ thống lưu trữ thông minh có khả 
năng kết nối mạng bao gồm: bộ vi xử lý, bộ nhớ, phần mềm vận hành, thiết bị lưu trữ dữ 
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liệu và phần mềm để quản lý và kiểm soát dữ liệu; dịch vụ từ thiện, cụ thể là: tổ chức và 
điều khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; phát triển và 
điều phối các dự án tình nguyện cho các tổ chức từ thiện; xúc tiến dịch vụ từ thiện cho 
người khác, cụ thể là: cung cấp những thông tin về hoạt động từ thiện khác nhau cho các 
cá nhân để gây quỹ từ thiện; dịch vụ từ thiện, cụ thể là, điều phối các khoản đóng góp phi 
tiền tệ cho hoạt động từ thiện và phi lợi nhuận. 

 

Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính liên quan đến thiết bị công nghệ thông tin, 
máy tính, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; cung cấp dịch vụ tài chính cho hệ 
thống lưu trữ thông minh có khả năng kết nối mạng bao gồm: bộ vi xử lý, bộ nhớ, phần 
mềm vận hành, thiết bị lưu trữ dữ liệu và phần mềm để quản lý và kiểm soát dữ liệu; nhận 
và quản lý các khoản đóng góp từ thiện bằng tiền tệ; nhận và quản lý các khoản đóng góp 
từ thiện bằng tiền tệ để cấp vốn cho nghiên cứu y học; gây quỹ từ thiện; gây quỹ từ thiện 
bằng việc tổ chức và điều khiển các sự kiện đặc biệt. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; bảo trì và sửa chữa mạng 
truyền thông dữ liệu; bảo trì và sửa chữa phần cứng cho thiết bị xử lý dữ liệu; lắp đặt các 
thiết bị lưu trữ; lắp đặt phần cứng hệ thống mạng máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng hệ thống thông tin liên lạc bằng giọng nói, hệ thống truyền thông dữ liệu, hệ 
thống máy tính và mạng máy tính; lắp đặt phần cứng hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn 
phần cứng máy tính, cụ thể là, dịch vụ tư vấn về bảo trì và sửa chữa thiết bị máy tính và 
phần cứng cho các cá nhân và doanh nghiệp; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý sự cố 
bằng việc sửa chữa thiết bị máy tính và các vấn đề về phần cứng cho các cá nhân và doanh 
nghiệp; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thiết bị máy tính và phần cứng, cụ thể là, sửa 
chữa thiết bị máy tính và phần cứng cho các cá nhân và doanh nghiệp; lắp đặt, bảo trì và 
sửa chữa hệ thống lưu trữ và hệ thống lưu trữ thông minh có khả năng kết nối mạng bao 
gồm: bộ vi xử lý, bộ nhớ, thiết bị lưu trữ dữ liệu; nâng cấp phần cứng máy tính; bảo trì và 
sửa chữa mạng truyền thông dữ liệu; lắp đặt thiết bị mạng dữ liệu; lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa máy móc và thiết bị văn phòng; lắp đặt phần cứng cho hệ thống máy tính; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến việc lắp đặt thiết bị nghe nhìn; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lắp đặt 
thiết bị liên lạc; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lắp đặt thiết bị an ninh, an toàn dữ liệu; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến lắp đặt máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến việc lắp đặt, bảo 
trì và sửa chữa phần cứng máy tính và mạng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến 
việc lắp đặt, sửa chữa và bảo trì máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tùy 
biến phần cứng máy tính theo yêu cầu của khách hàng; sửa chữa và khắc phục các sự cố 
phần cứng máy tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ phát sóng trên internet; dịch 
vụ truyền hình qua mạng truyền thông toàn cầu, internet và mạng không dây; dịch vụ 
truyền thông, cụ thể là, truyền tải giọng nói, âm thanh, hình ảnh và dữ liệu qua mạng viễn 
thông, mạng truyền thông không dây, internet, mạng dịch vụ thông tin và mạng dữ liệu; 
truyền phát nội dung đa phương tiện, nội dung nghe nhìn thông qua internet; truyền tải dữ 
liệu điện tử và phân phối âm thanh và hình ảnh qua internet, mạng truyền thông không 
dây và các mạng truyền thông khác. 

 

Nhóm 40: Sản xuất máy tính cho người khác theo đơn đặt hàng; tái chế; cung cấp thông 
tin liên quan đến dịch vụ in ấn; cung cấp thông tin liên quan đến việc cho thuê máy và 
thiết bị in. 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các hội thảo giáo dục; tổ chức triển lãm cho các mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển các sự kiện đặc biệt cho các mục đích 
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giải trí xã hội; cung cấp tiện nghi cho hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục, cụ thể 
là, tổ chức các lớp học, hội thảo chuyên đề, hội nghị và hội thảo trong lĩnh vực máy tính, 
mạng máy tính, phần mềm máy tính, mạng lưu trữ và hệ thống lưu trữ thông minh; dịch 
vụ giáo dục, đào tạo về máy tính; đào tạo trong lĩnh vực sử dụng và vận hành máy tính, 
phần mềm máy tính và mạng máy tính; tổ chức và điều khiển hội nghị cho mục đích kinh 
doanh; tổ chức hội thảo cho mục đích kinh doanh. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê hệ thống xử lý dữ liệu; cho thuê phần mềm máy 
tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê các thiết bị máy vi tính; thuê máy tính; thuê 
phần mềm máy tính; thuê phần cứng máy tính; dịch vụ cho thuê liên quan đến thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần mềm 
máy tính; thiết kế, bảo trì, cho thuê và cập nhật phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm 
(firmware) máy tính; thiết kế, phát triển và triển khai phần cứng máy tính và phần mềm 
máy tính; phát triển phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực 
ứng dụng di động; lập trình máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; thiết kế 
và phát triển phần mềm vận hành cho mạng máy tính và máy chủ; thiết kế và phát triển 
kiến trúc phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển kiến trúc phần cứng máy tính; thiết kế 
và phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu; thiết kế và phát triển hệ thống bảo mật dữ liệu điện 
tử; thiết kế kỹ thuật và quy hoạch thiết bị và trang thiết bị viễn thông; lập kế hoạch, thiết 
kế, phát triển và bảo trì các trang web trực tuyến cho bên thứ ba; dịch vụ phát triển trang 
web cho người khác; dịch vụ sao lưu máy tính từ xa; dịch vụ sao lưu cho dữ liệu ổ cứng 
máy tính; dịch vụ di chuyển dữ liệu; lưu trữ các trang web; lưu trữ nội dung số trên mạng 
internet; lưu trữ máy chủ; phục hồi dữ liệu máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ 
khôi phục dữ liệu; dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ 
khôi phục dữ liệu được mã hóa và giải mã và dịch vụ bảo mật máy tính mang bản chất 
cung cấp xác thực, cấp, phê chuẩn và thu hồi chứng nhận số; cung cấp các hệ thống máy 
tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (asp), cụ thể là, lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; kho 
dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; lưu trữ thông tin và dữ liệu điện tử tạm thời; chuyển đổi dữ 
liệu thông tin điện tử; dịch vụ bảo mật máy tính, cụ thể là, hạn chế quyền truy cập vào và 
bởi các mạng máy tính và các trang web, phương tiện truyền thông và các cá nhân và các 
thiết bị không mong muốn; dịch vụ tư vấn bảo mật máy tính để bảo vệ chống lại truy cập 
mạng trái phép; phân tích hệ thống máy tính; bảo trì phần mềm máy tính liên quan đến 
bảo mật máy tính và phòng ngừa rủi ro máy tính; cập nhật phần mềm máy tính liên quan 
đến bảo mật máy tính và phòng ngừa rủi ro máy tính; kiểm tra máy tính; kiểm tra phần 
cứng máy tính; kiểm tra phần mềm máy tính; dịch vụ giám sát máy tính theo dõi hiệu suất 
và quy trình phần cứng và gửi các báo cáo và cảnh báo lịch sử; giám sát hệ thống máy 
tính bằng cách truy cập từ xa để đảm bảo hoạt động chính xác; giám sát hệ thống máy 
tính cho người khác bằng cách truy cập từ xa để đảm bảo chức năng phù hợp cho mục 
đích công nghệ và cung cấp các chương trình và tiện ích máy tính sao lưu; dịch vụ chẩn 
đoán máy tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hoạt động của máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật, cụ thể là, giám sát hệ thống mạng và dịch vụ trợ giúp; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ 
thể là, khắc phục các sự cố phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với phần mềm 
máy tính, cụ thể là, sửa chữa phần mềm máy tính cho doanh nghiệp và cá nhân; dịch vụ 
hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, theo dõi hệ thống máy tính cá nhân tự động và thông báo về các 
sự kiện và cảnh báo có liên quan; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính, cụ thể là, dịch vụ trợ 
giúp hoặc hỗ trợ người dùng 24/7 đối với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IT), máy 
tính, thiết bị di động, thiết bị ngoại vi, và hệ điều hành và phần mềm liên quan; các dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý sự cố qua việc chẩn đoán các vấn đề về phần cứng và 
phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, cụ thể là, xác định và đề xuất các giải 
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pháp kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; 
hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, các dịch vụ giám sát và chẩn đoán đối với các chức năng công 
nghệ của hệ thống mạng máy tính; dịch vụ cập nhật và bảo trì cho phần mềm điều hành 
và phần mềm để quản lý và kiểm soát dữ liệu; dịch vụ cấu hình mạng máy tính; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là cung cấp tin tức và thông tin trực tuyến trong lĩnh vực máy tính, phần 
mềm máy tính, công nghệ máy tính, hệ thống máy tính, và thiết kế phần mềm; cung cấp 
thông tin về thiết kế và phát triển phần mềm, hệ thống và mạng máy tính; cung cấp thông 
tin trong lĩnh vực mạng lưu trữ dữ liệu điện tử và hệ thống lưu trữ dữ liệu thông minh; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, hệ thống máy tính 
và mạng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, lựa chọn, triển khai và sử dụng hệ thống 
phần cứng và phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn và kỹ thuật liên quan 
đến thiết kế hệ thống máy tính và mạng máy tính và liên quan đến hệ thống liên lạc thoại 
và dữ liệu; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn phần mềm 
máy tính, cụ thể là, dịch vụ tư vấn về phần mềm cho doanh nghiệp và cá nhân; dịch vụ tư 
vấn phần cứng máy tính, cụ thể là, dịch vụ tư vấn về quản lý cấu hình, thiết kế, lựa chọn, 
triển khai và sử dụng thiết bị và phần cứng máy tính cho các doanh nghiệp và cá nhân; 
dịch vụ tư vấn phần cứng máy tính, cụ thể là các dịch vụ tư vấn công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ của thiết bị và phần cứng máy tính cho các doanh nghiệp và cá nhân; tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến việc cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn và thông tin 
liên quan đến kiến trúc và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tư vấn thiết kế trang web; tư 
vấn trong lĩnh vực bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn trong lĩnh vực lưu 
trữ dữ liệu và bảo mật dữ liệu; dịch vụ tư vấn máy tính trong lĩnh vực mạng lưu trữ và hệ 
thống lưu trữ thông minh có khả năng truyền thông mạng bao gồm bộ xử lý, bộ nhớ, phần 
mềm vận hành, đơn vị lưu trữ dữ liệu và phần mềm để quản lý và kiểm soát dữ liệu; cung 
cấp dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để lưu trữ dữ liệu, phục hồi dữ liệu, và quản 
lý thông tin; cung cấp dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (saas) để xử lý hình ảnh, đồ họa 
và văn bản; cung cấp dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SAAS) cho hợp tác kinh doanh 
và quản lý dòng chảy công việc; cung cấp dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SAAS) để 
tìm kiếm và truy xuất thông tin trên một mạng máy tính; cung cấp nền tảng như một dịch 
vụ (PAAS), cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IAAS) và phần mềm như một dịch vụ (SAAS) 
có các nền tảng phần mềm máy tính để tạo ứng dụng web, lưu trữ và sao lưu dữ liệu, quản 
lý cơ sở dữ liệu, ảo hóa, nối mạng, cộng tác, truy cập từ xa, hỗ trợ từ xa, điện toán đám 
mây, chia sẻ dữ liệu, bảo mật dữ liệu, truy cập, quản trị và quản lý ứng dụng máy tính và 
phần cứng máy tính, phân phối ứng dụng máy tính, và để truyền giọng nói, dữ liệu, hình 
ảnh, âm thanh, video và thông tin, và để quản lý nội dung, quản lý dự án trực tuyến, hội 
nghị trực tuyến, cuộc họp, thuyết minh, chuyến tham quan, thuyết trình và thảo luận 
tương tác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây, cơ sở hạ tầng công 
nghệ điện toán đám mây như một dịch vụ (IAAS), phần mềm công nghệ điện toán đám 
mây như một dịch vụ (SaaS), và nền tảng công nghệ điện toán đám mây như một dịch vụ 
(PaaS); phát triển phần mềm cho người khác cho chức năng internet vạn vật; cung cấp 
dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SaaS) để kết nối, vận hành, và quản lý các thiết bị 
trong internet vạn vật; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS) có các nền tảng phần 
mềm máy tính để phát triển các thiết bị internet vạn vật (IoT) và các phần mềm liên quan; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống lưu trữ và hệ thống lưu trữ thông minh có khả năng 
kết nối mạng bao gồm: phần mềm vận hành, phần mềm để quản lý và kiểm soát dữ liệu; 
cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến, cụ thể là, trang web chứa thông tin về phim, chương 
trình biểu diễn âm nhạc, âm thanh và hình ảnh, trò chơi trên máy tính trực tuyến và thông 
tin về trò chơi, và các thông tin về thể thao, nghệ thuật và văn hóa. 
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(210) 4-2018-38792 (220) 06.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Lê Văn Luyện  (VN) 

P401, cầu thang 1 CT1, khu đô thị 
SUDICO, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; khóa cơ khí; khóa cửa và các bộ phận của khóa; chìa 

khóa. 
 

 
(210) 4-2018-40947 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.  (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là son môi, chất làm bóng môi, và son dưỡng môi không chứa 

dược chất và phấn nén; thuốc bôi lông mi mắt (mascara); phấn vẽ mắt; bút chì kẻ lông 
mày; phấn hồng trang điểm; bút kẻ viền mắt; nước sơn bóng móng tay, móng chân; nước 
sơn móng; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho mặt 
và cơ thể; bộ trang điểm bao gồm son bôi môi, chất làm bóng cho môi, phấn trang điểm 
cho má hồng, phấn vẽ mắt; phấn bôi mặt (mỹ phẩm), kem bôi mặt (mỹ phẩm), kem dưỡng 
da (mỹ phẩm) và gel bôi da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt có hạt (làm sạch sâu); mặt nạ dưỡng 
da (cho mục đích làm đẹp); kem làm sạch khuôn mặt (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da 
không chứa thuốc; phấn bôi cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm; dầu dạng hạt dùng để tắm (không 
chứa thuốc); dầu dùng để tắm (không chứa thuốc); gel dùng để tắm (không chứa thuốc) và 
muối dùng để tắm không chứa thuốc; sữa tắm tạo bọt dùng để tắm thường và tắm vòi hoa 
sen (không chứa thuốc); kem bôi tay (mỹ phẩm) và nước thơm dùng cho tay (mỹ phẩm); 
kem bôi cơ thể (mỹ phẩm) và nước thơm dùng bôi cơ thể (mỹ phẩm); chế phẩm chống 
nắng, cụ thể là kem bôi (mỹ phẩm) và nước thơm (mỹ phẩm); kem dưỡng bảo vệ da chống 
nắng và giúp có làn da rám nắng (mỹ phẩm); kem dưỡng chống nắng (mỹ phẩm); kem bôi 
da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (mỹ phẩm); kem cạo râu (không chứa thuốc) và 
nước thơm dùng sau khi cạo râu (không chứa thuốc), chế phẩm làm sạch da (không chứa 
thuốc) và chất làm sạch cơ thể không chứa thuốc; nước hoa hồng bôi da (mỹ phẩm); chất 
khử mùi dùng cho cá nhân; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chất khử 
mùi dùng cho cơ thể; nước hoa cô-lô-nhơ; nước hoa; nước xịt mát toàn thân có mùi thơm; 
nước xịt cơ thể có mùi thơm; kem bôi móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; xà phòng 
không chứa thuốc, cụ thể là xà phòng tắm dạng lỏng, xà phòng tắm dạng gel và xà phòng 
tắm dạng bánh (miếng); xà phòng làm sạch dạng lỏng (không chứa thuốc) và dạng bột 
(không chứa thuốc); chất làm mềm vải giặt; xà phòng khử mùi; xà phòng dùng cho da 
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(không chứa thuốc); kem đánh răng (không chứa thuốc); nước súc miệng (không chứa 
thuốc); dầu gội đầu; dầu xả tóc; gel tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); nước thơm tạo kiểu tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt và các chất khác dùng để giặt, cụ thể là chất tẩy 
rửa để giặt, chất làm mềm vải giặt dùng cho quần áo, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 
tẩy dấu vết cho quần áo; hồ bột để giặt là; và nước hoa làm thơm phòng. 

 
Nhóm 09: Phim điện ảnh có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu 
mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; và phim điện ảnh để phát trên truyền hình có nội dung phim 
hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; đĩa nghe nhìn, và 
đĩa DVD có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo 
hiểm và/hoặc hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu với âm thanh nổi; pin (ắc quy); điện 
thoại không dây; đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy tính trên bộ 
nhớ chỉ đọc CD ROM; điện thoại và/hoặc máy nhắn tin vô tuyến điện; đầu máy chạy đĩa 
compắc; máy thu thanh (rađiô); miếng lót đệm chuột máy tính; kính đeo mắt và hộp đựng 
kính đeo mắt, kính râm và hộp đựng kính râm; phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò 
chơi máy tính trực tuyến; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò 
chơi máy tính dùng cho điện thoại di động và điện thoại; chương trình trò chơi viđêô và 
trò chơi máy tính; hộp đựng băng trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi máy tính và trò chơi 
viđêô; phần mềm trò chơi máy tính dùng cho máy đánh bạc bao gồm máy có khe đút xu; 
phần mềm máy tính hoặc vi chương trình (phần mềm hệ thống) dùng cho các trò chơi 
may rủi trên các nền tảng vi tính hóa, bao gồm thiết bị điều khiển trò chơi chuyên dụng, 
máy đánh bạc có khe đút xu trên cơ sở viđêô, máy đánh bạc có khe đút xu trên cơ sở bang 
(cuộn) và thiết bị đầu cuối chơi trò chơi may rủi có viđêô; đĩa CD-ROM và các đĩa trò 
chơi máy tính đa năng kỹ thuật số; và chương trình máy vi tính, cụ thể là phần mềm kết 
nối các phương tiện nghe nhìn số hoá tới mạng thông tin máy tính toàn cầu; nội dung các 
phương tiện nghe nhìn có thể tải xuống trong lĩnh vực giải trí có nội dung hoạt hình, phim 
truyền hình dài tập, phim hài, và kịch; phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính 
để phát trực tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua internet, phần mềm máy tính để 
phát trực tuyến và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn, chương trình phát âm thanh và 
hình ảnh có thể tải xuống dùng cho nội dung phương tiện với chức năng đa phương tiện và 
tương tác, tìm kiếm viđêô và phần mềm chú thích, phần mềm bảo vệ nội dung, phần mềm 
quản lý dữ liệu, phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; chương trình máy tính để truy cập, duyệt 
và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm cho phép người sử dụng chơi và lập trình 
nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện liên quan đến giải trí; 
phần mềm ứng dụng máy tính để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn; phần 
mềm ứng dụng máy tính để phát trực tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua internet; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống để phát trực tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn 
qua internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống để phát trực tuyến và lưu trữ nội dung 
phương tiện nghe nhìn; ấn phẩm có thể tải xuống có bản chất là sách về các nhân vật từ 
phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc phim truyện, 
truyện tranh, sách thiếu nhi, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí có các nhân vật từ phim 
hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc phim truyện, sách tô 
màu, sách về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong lĩnh vực giải trí; phụ kiện điện thoại di 
động, cụ thể là thiết bị không có tay cầm dùng cho điện thoại di động, giá đỡ dùng cho 
điện thoại di động, vỏ bọc điện thoại di động và vỏ che mặt điện thoại di động; vỏ bảo vệ 
và bao đựng điện thoại di động, vỏ bảo vệ và bao đựng máy tính xách tay, vỏ bảo vệ và 
bao đựng máy nghe nhạc cầm tay; vỏ bọc máy tính bảng; thiết bị sạc pin cho điện thoại di 
động, máy tính bảng và máy tính xách tay; thẻ từ được mã hoá, cụ thể là thẻ điện thoại, 
thẻ tín dụng, thẻ rút tiền mặt trả trước, thẻ mua hàng, thẻ ghi nợ, và thẻ chìa khoá từ tính; 
nam châm trang trí; phần mềm điều hành trò chơi máy tính.  
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Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi); đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ 
trang sức); vòng đeo cổ chân (đồ trang sức); lắc đeo tay (đồ trang sức); ghim cài (trâm 
cài) có bản chất là đồ trang sức; dây chuyền có bản chất là đồ trang sức; đồ trang sức 
dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; khuy măng sét; hoa tai; ghim cài ve áo (đồ 
trang sức); vòng cổ (đồ trang sức); ghim cài để trang sức; mặt dây chuyền (đồ trang sức); 
nhẫn (đồ trang sức); hộp đựng đồ trang sức; hạt dùng làm đồ trang sức; hộp đựng trang 
sức có nhạc; đồ trang sức bằng da; vòng đeo chìa khóa được tạo bởi nhiều vòng móc kèm 
đồ trang trí hoặc đồ trang sức; dây đeo chìa khóa được tạo bởi nhiều dây móc kèm đồ 
trang trí hoặc đồ trang sức.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm và sản phẩm bằng giấy, cụ thể là, sách có nội dung các nhân vật phim 
hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài và/hoặc phim truyện, bản tin, sách nhỏ 
quảng cáo và tạp chí trong lĩnh vực sách và câu lạc bộ sách; truyện tranh, sách thiếu nhi, 
sách hướng dẫn chiến lược cho trò chơi viđêô và trò chơi trên điện thoại di động, tạp chí 
có nội dung về các nhân vật trong phim hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài 
và/hoặc phim truyện; sách tô màu, sách trình bày các hoạt động của trẻ em; văn phòng 
phẩm, giấy viết, phong bì (văn phòng phẩm), bìa cặp để kẹp tài liệu, sổ viết cầm tay 
(fôliô), tạp chí, vở ghi chép, giấy ghi chú, quyển nhật ký bằng giấy, thẻ ghi chú (văn 
phòng phẩm), thiếp chúc mừng, bưu thiếp, giấy ghi chú có miếng dính; bảng trắng để viết 
có thể dính và bảng viết xóa khô; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; tờ in thạch bản 
(tờ in đá); bút viết và hộp đựng bút viết (đồ dùng văn phòng), bút chì và hộp đựng bút chì, 
cục tẩy, bút sáp, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ cho trẻ em (văn phòng phẩm), 
phấn (văn phòng phẩm) và bảng viết phấn (văn phòng phẩm); kẹp giấy; giấy dính (văn 
phòng phẩm), đề can, giấy in chuyển nhiệt; áp phích quảng cáo; bản in nghệ thuật đóng 
khung; bản in nghệ thuật trên vải bạt; màng mỏng bằng chất dẻo có miếng dính dùng để 
bao gói và đóng gói; ảnh chụp có khung và không có khung; bìa bọc sách, vật đánh dấu 
trang sách, lịch, giấy gói quà; đồ trang trí bữa tiệc bằng giấy, cụ thể là khăn ăn giấy, tấm 
lót tách chén trên bàn ăn bằng giấy, giấy kếp, giấy mời dạng in, khăn trải bàn bằng giấy, 
đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy; mẫu nhân vật ở tư thế đứng làm bằng bìa cứng; tấm lót 
bình (cốc) bằng giấy hoặc bìa cứng; hình in sẵn bóc dán bằng hơi nóng bàn là dùng để 
trang trí lên vải hoặc trang trí lên mẫu thêu, và hình in sẵn bóc dán bằng chất dẻo dùng để 
trang trí lên vải hoặc trang trí lên mẫu thêu; dưỡng may quần áo in sẵn cho trang phục, bộ 
quần áo ngủ, áo bằng vải bông dày hay dệt kim và áo phông; quà tặng làm bằng giấy 
dùng cho bữa tiệc. 

 
Nhóm 18: Túi thể thao, địu em bé đeo lưng, ba lô, túi dùng ở bãi biển, túi đựng sách, túi 
đưa thư, túi đựng tã giấy, túi vải buộc dây, túi đeo chéo vai, cặp đựng giấy tờ tài liệu, túi 
xách tay, túi đựng đồ đi tập thể dục, túi có dây đeo và tay cầm, túi xách to (túi đi mua 
hàng), ví đựng tiền xu, túi đeo ngang hông, túi đeo vai, túi ba lô dây rút cụ thể là túi có 
dây rút được sử dụng như ba lô, túi nhỏ đeo ngang hông, túi mua hàng bằng vải, túi mua 
hàng bằng da, túi lưới dùng khi đi mua hàng, túi mua hàng bằng vải bạt, và túi có bánh xe 
để đi mua hàng, túi mua hàng tái sử dụng; hành lý, cụ thể là vali và túi xách hành lý; túi 
nhỏ (rỗng, không có sản phẩm đi kèm bên trong) để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các 
vật dụng cá nhân khác; ví đựng danh thiếp; ô; ví đựng tiền; thẻ hành lý; dây đeo vai bằng 
da thuộc. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng (vật dụng) bằng thủy tinh, gốm và đất nung, cụ thể là bát, đĩa, tách 
(cốc) uống cà phê và cốc (tách, chén); đồ chứa đựng đồ uống bằng thủy tinh, cụ thể là 
bình (hũ đựng), ca (chén, vại) và cốc để uống; bộ đựng đường và sữa; chén (cốc) dành cho 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; lọ đựng bánh quy; tượng nhỏ bằng gốm, thủy tinh và sứ; bàn chải 
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đánh răng; bình cà phê không dùng điện và không bằng kim loại quý; hộp đựng bữa ăn 
trưa (hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa); thùng đựng thức ăn dùng buổi trưa; giỏ đựng giấy 
bỏ đi (giỏ đựng rác); thùng đựng đá lạnh; xô (gầu, thùng) bằng nhựa; giá đựng đồ dùng để 
tắm (đồ chứa dùng cho gia đình); khuôn bánh ngọt; dụng cụ nấu ăn, cụ thể là khay đựng 
bánh, đế xoay để làm bánh ngọt, bàn xẻng, lưỡi nạo cho mục đích gia dụng và khay đựng 
bánh ngọt; bi đông đựng nước; lót cốc không bằng giấy hoặc vải; đồ chứa đựng giữ nhiệt 
cho thực phẩm và đồ uống; dụng cụ cắt bánh quy (khuôn cắt bánh quy); dụng cụ mở nút 
chai xoắn ruột gà; chai đựng nước rỗng; bình thon cổ; lọ đựng nước uống; găng tay làm 
vườn; găng tay gia dụng bằng cao su; và đồ dùng cho bữa ăn, cụ thể là đĩa giấy và cốc 
giấy; tấm lót đĩa trên bàn ăn không bằng giấy hoặc vải.  

 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo), cụ thể là khăn lau và vải lau khi tắm; đồ vải lanh dùng 
cho giường, cụ thể là chăn, màn che giường, khăn trải giường, tấm trải phủ giường, áo gối 
(vỏ gối), chăn lông vịt, vỏ chăn lông vịt, vỏ nệm, diềm xếp nếp cho giường để che bụi, 
khăn phủ gối và ga trải phủ giường; chăn đắp (không để trên giường); tấm trướng treo 
tường làm bằng vải; rèm cửa sổ làm bằng vải; rèm; vải bông, vải poliexte (vải nhân tạo) 
và/hoặc vải ni lông; rèm tắm và lớp lót rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; vải lanh; khăn ăn 
bằng vải, khăn trải bàn bằng vải, tấm phủ trải bàn bằng chất dẻo; khăn lau dùng trong nhà 
bếp bằng vải, tấm lót đĩa trên bàn ăn bằng vải, găng tay dùng để tắm, khăn rửa bát (khăn 
lau), dải khăn trang trí trên bàn bằng vải và tấm lót cốc bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
mÒn bông (chăn bông), và khăn lau khi chơi gôn. 

 
Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là áo sơ mi, áo phông có cổ, áo 
thun ngắn tay (áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay), áo ba lỗ, áo sơ mi dài đến đũng 
để đóng bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, áo bằng vải bông dày hay dệt kim, áo có 
mũ, bộ đồ mặc khi chạy bộ, quần dài, quần đùi, quần ống bó (quần dài), quần mặc ở nhà, 
quần soóc, bộ quần áo may liền, áo mưa, váy, áo cánh phụ nữ, áo váy, dây đeo quần áo 
hay tất, áo len dài tay, áo len khoác, áo len chui đầu, áo khoác choàng (trang phục), áo 
pông-sô, áo choàng ngoài, bộ đồ mặc khi đi tuyết (trang phục), quần áo ngủ, bộ đồ ngủ 
pyjama, quần áo lót, bộ đồ lót, quần đùi ống rộng, áo khoác ngoài mặc khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm, áo choàng thụng mũ, áo nịt ngực với bản chất là trang phục, quần áo 
bơi, bít tất ngắn cổ (tất ngắn cổ), tất gắn liền đế giày để đi trong nhà (trang phục); yếm dãi 
bằng vải cho trẻ em; cà vạt, cà vạt dạng nơ (trang phục); mũ, mũ len tròn, mũ lưỡi trai đội 
đầu, mũ che nắng nửa đầu, găng tay (trang phục), thắt lưng (trang phục), dải đeo cho quần 
và tất, dải băng buộc đầu (trang phục), khăn quàng cổ; đồ đi chân cho đàn ông, phụ nữ và 
trẻ em, cụ thể là giầy cao cổ (giầy ống), giầy, giầy đế mềm, xăng đan, giày cổ ngắn, dép 
đi trong nhà và dép tông; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang và lễ Halloween. 

 
Nhóm 26: Miếng đính trang trí được thêu sẵn dùng cho quần áo; ghim cài cho quần áo 
(phụ kiện của trang phục); khóa cài (phụ kiện của trang phục); chi tiết trang trí, trừ loại 
dùng làm đồ trang sức, vòng hay dây đeo chìa khóa; phụ kiện cho tóc, cụ thể là nơ cài tóc, 
ruy băng, ghim kẹp tóc, trâm cài tóc, dây buộc tóc, dải băng buộc tóc và cặp tóc (trừ loại 
làm đồ trang sức); nơ không bằng giấy để gói quà tặng.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ chơi thể thao, bao gồm trò chơi và đồ chơi của trẻ em; đồ chơi là 
các hình nhân vật hành động và phụ kiện đi kèm; bộ đồ chơi cho các hình nhân vật hành 
động; đồ chơi là các vật dụng trong nhà; đồ chơi bằng vải lông; quả bóng bay để chơi 
(quả bóng hơi để chơi); đồ chơi trong bồn tắm; đồ chơi cho người chơi cưỡi lên; bài lá và 
trò chơi với các quân bài; xe cộ đồ chơi; búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi điện tử cầm 
tay; thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài, chơi trò chơi thao tác 
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bằng tay, chơi trò chơi trong nhà và chơi trò chơi mục tiêu hành động; máy chơi trò chơi 
có màn viđêô hiển thị đứng độc lập; máy có khe đút xu (máy đánh bạc); thiết bị chơi trò 
chơi, cụ thể là máy có khe đút xu (máy đánh bạc) có hoặc không có màn viđêô hiển thị; 
máy đánh bạc, cụ thể là thiết bị chấp nhận đặt cược; thiết bị chơi trò chơi dùng trong sòng 
bạc và chơi xổ số có thể cấu hình lại, cụ thể là máy đánh bạc được bán thành bộ; trò chơi 
xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; mặt nạ đồ chơi bằng giấy; ván trượt; giày trượt 
băng; đồ chơi phun nước; bóng, cụ thể là bóng đồ chơi, bóng đá, bóng chày, bóng rổ; 
găng tay chơi bóng chày; phao bơi dùng để tiêu khiển; ván nổi dưới nước dùng để tiêu 
khiển; ván lướt sóng; ván bơi dùng cho tiêu khiển; chân vịt để bơi; đồ chơi là đồ nướng và 
dụng cụ nấu ăn; cây đũa thần đồ chơi; bộ đồ chơi; quả cầu tuyết đồ chơi; mũ đi dự tiệc 
bằng giấy (mũ đồ chơi); đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); thiết 
bị trò chơi để chơi trò chơi trên máy tính loại chơi trong nhà; mặt nạ đồ chơi Halloween; 
đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc. 

 
Nhóm 29: Rau đã chế biến và rau đã sấy khô; trái cây đã chế biến và trái cây đã sấy khô, 
nhân sâm đã qua chế biến dùng như một loại rau củ (không dùng cho mục đích y tế); nho 
khô, trái cây trộn, nước quả nấu đông (thạch trái cây, thạch hoa quả), mứt cam nhão; củ 
hành đã được bảo quản, quả ôliu đã được bảo quản; trái cây được rắc đường (trái cây dầm 
đường); nước ép rau và nước ép trái cây dùng để nấu nướng; mứt nhão (mứt ướt), chất 
phết lên bánh trên cơ sở hạt có chứa hương vị sô cô la; bơ ca cao dùng cho thực phẩm; bơ 
lạc; trái cây đóng hộp và rau đóng hộp; dưa muối (rau muối); trái cây đông lạnh và rau 
đông lạnh; lát khoai tây rán giòn (khoanh khoai tây rán giòn); thịt đã qua chế biến và thịt 
đã sấy khô; thịt; sữa; sản phẩm thay thế sữa; hải sản đông lạnh; và bơ thực vật. 

 
Nhóm 30: Bánh quy dẹt, ngũ cốc dùng ăn sáng, kẹo cao su có thể thổi, lớp trang trí cho 
bánh làm từ kẹo, kẹo cao su, bánh kẹo đông lạnh, bánh quy giòn, sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh), kem lạnh để ăn, bánh quy xoắn, bánh kẹo bơ lạc dạng miếng nhỏ, mạch 
nha dùng cho thực phẩm; mạch nha từ đậu nành cho thực phẩm; bánh quy mạch nha; 
bánh kẹo có đường, cụ thể là kẹo, thanh kẹo, kẹo bạc hà, bỏng ngô có phủ kẹo và 
caramen, và kẹo dùng để trang trí bánh ngọt; bánh ngọt, lớp trang trí cho bánh bằng kẹo 
ăn được; bánh gạo; bánh kẹo, cụ thể là viên ngậm bọc đường; bột nhồi (bột nhão); bánh 
quy và bánh mì; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống ca cao có sữa, đồ uống trên cơ sở sôcôla, 
cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao và đồ uống trên cơ sở ca cao; chè (trà) (không 
dùng cho mục đích y tế), cụ thể là, chè (trà) nhân sâm, chè (trà) đen, chè (trà) xanh, chè 
(trà) ô long, chè (trà) lúa mạch và chè (trà) lá lúa mạch; chất làm mềm thịt dùng cho mục 
đích gia dụng; chất liên kết cho kem lạnh (tác nhân liên kết cho kem lạnh) trên cơ sở tinh 
bột dùng cho kem lạnh để ăn. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng. (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống có gaz (không 
dùng cho mục đích y tế) và đồ uống không cồn; đồ uống làm từ trái cây (không chứa cồn) 
và nước ép trái cây (không chứa cồn); xi rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống, 
cụ thể là nước ép rau quả dùng cho đồ uống; đồ uống ngọt được trộn với gạo và mạch nha, 
bột trái cây dùng để làm đồ uống, xi rô trái cây dùng để làm đồ uống, nước ép trái cây cô 
đặc; nước chanh và xi rô dùng để làm nước chanh; xi rô côla dùng để làm đồ uống; bột 
tạo gaz cho đồ uống (bột làm sủi bọt cho đồ uống); chế phẩm tạo gaz cho đồ uống (viên 
làm sủi bọt dùng cho đồ uống); đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước quả cô 
đặc (mật hoa quả), nước ép trái cây, đồ uống làm từ trái cây, nước giải khát có hương vị 
trái cây, nước trái cây hỗn hợp, nước khoáng xenxe, nước sô đa, nước để uống và nước 
uống khi chơi thể thao; chế phẩm dùng làm nước uống có gaz và nước ép; và nước suối để 
uống (không dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm sách được ghi âm sẵn, sách 
điện tử, các sản phẩm hàng tiêu dùng, cụ thể là, sách hành động, phiêu lưu mạo hiểm, và 
hài kịch, tạp chí hành động, phiêu lưu mạo hiểm và hài  kịch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến trong lĩnh vực mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, cụ thể là 
quà tặng, đồ lưu niệm, bộ sưu tập, trò chơi máy tính, phụ kiện máy tính, phụ kiện điện 
thoại di động, đĩa dvd, sách, truyện tranh, tiểu thuyết có hình minh họa, sách được ghi âm 
sẵn, sách điện tử, kính râm, nam châm, đồ trang sức, dây đeo chìa khóa, đồng hồ đeo tay, 
đồ nữ trang rẻ tiền, ấn phẩm, xuất bản phẩm, danh thiếp, áp phích quảng cáo, vật dụng 
nghệ thuật, văn phòng phẩm, giấy dính, đồ dùng cho văn phòng và trường học, túi xách, ví 
cầm tay, ba lô, quần áo cho vật nuôi, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình và bếp 
nóc, gối, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong gia đình, đồ dùng gia đình 
dùng cho nhà bếp, quần áo, phụ kiện thời trang, mũ, đồ đi chân, trang phục (đồ hóa 
trang), phụ kiện cho trang phục (đồ hóa trang), đồ trang trí cây thông Noel, trò chơi, đồ 
dùng thể thao, đồ chơi, bức tượng nhỏ, thức ăn, kẹo và đồ uống; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến phim ảnh với hình động thực có thể tải xuống được, phim ảnh hài kịch với hình 
động thực có thể tải xuống được và phim ảnh kịch với hình động thực có thể tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến phim ảnh hoạt hình có thể tải xuống được, phim 
ảnh hài kịch có thể tải xuống được và phim ảnh kịch có thể tải xuống được; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến viđêô có thể tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực 
giải trí được cung cấp qua nền tảng internet và các mạng truyền thông điện tử và các 
mạng máy tính khác về các mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, cụ 
thể là quà tặng, đồ lưu niệm, bộ sưu tập, trò chơi máy tính, phụ kiện máy tính, phụ kiện 
điện thoại di động, đĩa dvd, sách, truyện tranh, tiểu thuyết có hình minh họa, sách được 
ghi âm sẵn, sách điện tử, kính râm, nam châm, đồ trang sức, dây đeo chìa khóa, đồng hồ 
đeo tay, đồ nữ trang rẻ tiền, ấn phẩm, xuất bản phẩm, danh thiếp, áp phích quảng cáo, vật 
dụng nghệ thuật, văn phòng phẩm, giấy dính, đồ dùng cho văn phòng và trường học, túi 
xách, ví cầm tay, ba lô, quần áo cho vật nuôi, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia 
đình và bếp nóc, gối, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong gia đình, đồ 
dùng gia đình dùng cho nhà bếp, quần áo, phụ kiện thời trang, mũ, đồ đi chân, trang phục, 
phụ kiện trang phục, đồ trang trí cây thông Noel, trò chơi, đồ dùng thể thao, đồ chơi, bức 
tượng nhỏ, thức ăn, kẹo và đồ uống; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
vụ marketing, quảng cáo và dịch vụ khuyến mại; dịch vụ quảng bá (quảng cáo), cụ thể là 
quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính và mạng lưới 
truyền thông; điều hành sàn giao dịch trực tuyến cho người mua hàng và người bán hàng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là bản ghi viđêô kỹ 
thuật số được ghi sẵn có nội dung viđêô, hài kịch, phim/kịch, phim hành động, phim mạo 
hiểm hoặc phim hoạt hình; xúc tiến việc bán các sản phẩm và dịch vụ cho người khác qua 
mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là mạng internet; quảng cáo và marketing trực tuyến; 
cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp các 

trò chơi máy tính trực tuyến, cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không tải 

xuống được; dịch vụ trò chơi viđêô và máy tính được cung cấp trực tuyến từ mạng máy 

tính; dịch vụ giải trí dưới hình thức là các chương trình phim dựng lại từ các bộ truyện để 

hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch, hoạt hình và loạt chương trình truyền hình 

thực tế; sản xuất các chương trình phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ 

truyện đó, phim hài, kịch, hoạt hình và loạt chương trình truyền hình thực tế; phân phối và 

trình chiếu các phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim 
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hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; sản xuất (dàn dựng) các phim dựng lại từ 

các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và phim sân khấu điện 

ảnh hoạt hình; cung cấp các buổi trình diễn sân khấu phim hoạt hình và phim dựng lại từ 

các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí 

liên quan cụ thể đến các trò chơi, âm nhạc, điện ảnh và truyền hình thông qua mạng máy 

tính điện tử toàn cầu; cung cấp các đoạn phim, ảnh chụp và tài liệu đa phương tiện khác 

(không tải xuống được) cho mục đích giải trí thông qua trang web; cung cấp tin tức thời 

sự và giải trí và thông tin liên quan đến giáo dục và các sự kiện văn hóa qua mạng máy 

tính toàn cầu; cung cấp thông tin dành cho giải trí thực tế và dịch vụ giải trí thực tế qua 

mạng thông tin liên lạc điện tử toàn cầu mà bản chất là phim dựng lại từ các bộ truyện để 

hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình hoạt hình; và sản xuất 

phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim ảnh hài, phim 

kịch và các phim điện ảnh hoạt hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp 

trò chơi máy tính mà có thể truy cập qua mạng viễn thông; và dịch vụ xuất bản điện tử cụ 

thể là, xuất bản các văn bản và tác phẩm đồ họa cho người khác trực tuyến liên quan đến 

các bài báo, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, sách hướng dẫn chiến lược, ảnh chụp và 

tài liệu ảo; cung cấp các ấn phẩm không tải xuống được có bản chất là các sách về các 

nhân vật từ phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, 

truyện tranh, sách cho trẻ em, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí về các nhân vật từ phim 

hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, sách tô màu, sách 

về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải 

trí; cung cấp các trò chơi cưỡi thú/đu quay trong công viên giải trí; trình diễn các chương 

trình hài kịch, kịch, hoạt hình, và chương trình thực tế và/hoặc phim trực tiếp hoặc thu 

sẵn; cung cấp thông tin giải trí và/hoặc tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ cung 

cấp trò chơi điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng 

bạc và chơi trò chơi; dịch vụ giải trí, cụ thể là, chơi đánh bạc; dịch vụ chơi đánh bạc điện 

tử; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển phim ảnh và sân khấu đa kênh, triển lãm phim, 

phân phối phim; cung cấp cơ sở vật chất cho triển lãm (cho mục đích giải trí và văn hóa); 

và dịch vụ vui chơi công cộng, cụ thể là dịch vụ công viên giải trí, dịch vụ công viên vui 

chơi theo chủ đề, dịch vụ câu lạc bộ giải trí ban đêm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê chỗ 

ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống có bản chất là 

dịch vụ giám sát thực phẩm trong nhà hàng; dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp các món ăn dọn sẵn cho khách hàng tự lựa 

chọn (buffet); nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về; quán rượu 

nhỏ; quán cà phê; quán cà phê nhỏ; quán trà nhỏ; dịch vụ cửa hàng phục vụ cà phê và 

quầy cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng chế biến; dịch vụ quán bán 

kem để ăn; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; cung cấp 

cơ sở vật chất cho triển lãm. 
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(210) 4-2018-40948 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3 
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.  (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là son môi, chất làm bóng môi, và son dưỡng môi không chứa 

dược chất và phấn nén; thuốc bôi lông mi mắt (mascara); phấn vẽ mắt; bút chì kẻ lông 
mày; phấn hồng trang điểm; bút kẻ viền mắt; nước sơn bóng móng tay, móng chân; nước 
sơn móng; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm) dùng cho mặt 
và cơ thể; bộ trang điểm bao gồm son bôi môi, chất làm bóng cho môi, phấn trang điểm 
cho má hồng, phấn vẽ mắt; phấn bôi mặt (mỹ phẩm), kem bôi mặt (mỹ phẩm), kem dưỡng 
da (mỹ phẩm) và gel bôi da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt có hạt (làm sạch sâu); mặt nạ dưỡng 
da (cho mục đích làm đẹp); kem làm sạch khuôn mặt (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da 
không chứa thuốc; phấn bôi cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm; dầu dạng hạt dùng để tắm (không 
chứa thuốc); dầu dùng để tắm (không chứa thuốc); gel dùng để tắm (không chứa thuốc) và 
muối dùng để tắm không chứa thuốc; sữa tắm tạo bọt dùng để tắm thường và tắm vòi hoa 
sen (không chứa thuốc); kem bôi tay (mỹ phẩm) và nước thơm dùng cho tay (mỹ phẩm); 
kem bôi cơ thể (mỹ phẩm) và nước thơm dùng bôi cơ thể (mỹ phẩm); chế phẩm chống 
nắng, cụ thể là kem bôi (mỹ phẩm) và nước thơm (mỹ phẩm); kem dưỡng bảo vệ da chống 
nắng và giúp có làn da rám nắng (mỹ phẩm); kem dưỡng chống nắng (mỹ phẩm); kem bôi 
da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (mỹ phẩm); kem cạo râu (không chứa thuốc) và 
nước thơm dùng sau khi cạo râu (không chứa thuốc), chế phẩm làm sạch da (không chứa 
thuốc) và chất làm sạch cơ thể không chứa thuốc; nước hoa hồng bôi da (mỹ phẩm); chất 
khử mùi dùng cho cá nhân; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chất khử 
mùi dùng cho cơ thể; nước hoa cô-lô-nhơ; nước hoa; nước xịt mát toàn thân có mùi thơm; 
nước xịt cơ thể có mùi thơm; kem bôi móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; xà phòng 
không chứa thuốc, cụ thể là xà phòng tắm dạng lỏng, xà phòng tắm dạng gel và xà phòng 
tắm dạng bánh (miếng); xà phòng làm sạch dạng lỏng (không chứa thuốc) và dạng bột 
(không chứa thuốc); chất làm mềm vải giặt; xà phòng khử mùi; xà phòng dùng cho da 
(không chứa thuốc); kem đánh răng (không chứa thuốc); nước súc miệng (không chứa 
thuốc); dầu gội đầu; dầu xả tóc; gel tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); nước thơm tạo kiểu tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt và các chất khác dùng để giặt, cụ thể là chất tẩy 
rửa để giặt, chất làm mềm vải giặt dùng cho quần áo, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 
tẩy dấu vết cho quần áo; hồ bột để giặt là; và nước hoa làm thơm phòng. 

 
Nhóm 09: Phim điện ảnh có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu 
mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; và phim điện ảnh để phát trên truyền hình có nội dung phim 
hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; đĩa nghe nhìn, và 
đĩa dvd có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm 
và/hoặc hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu với âm thanh nổi; pin (ắc quy); điện thoại 
không dây; đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy tính trên bộ nhớ chỉ 
đọc cd rom; điện thoại và/hoặc máy nhắn tin vô tuyến điện; đầu máy chạy đĩa compắc; 
máy thu thanh (rađiô); miếng lót đệm chuột máy tính; kính đeo mắt và hộp đựng kính đeo 
mắt, kính râm và hộp đựng kính râm; phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò chơi máy 
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tính trực tuyến; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi máy 
tính dùng cho điện thoại di động và điện thoại; chương trình trò chơi viđêô và trò chơi 
máy tính; hộp đựng băng trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi máy tính và trò chơi viđêô; 
phần mềm trò chơi máy tính dùng cho máy đánh bạc bao gồm máy có khe đút xu; phần 
mềm máy tính hoặc vi chương trình (phần mềm hệ thống) dùng cho các trò chơi may rủi 
trên các nền tảng vi tính hóa, bao gồm thiết bị điều khiển trò chơi chuyên dụng, máy đánh 
bạc có khe đút xu trên cơ sở viđêô, máy đánh bạc có khe đút xu trên cơ sở bang (cuộn) và 
thiết bị đầu cuối chơi trò chơi may rủi có viđêô; đĩa cd-rom và các đĩa trò chơi máy tính 
đa năng kỹ thuật số; và chương trình máy vi tính, cụ thể là phần mềm kết nối các phương 
tiện nghe nhìn số hoá tới mạng thông tin máy tính toàn cầu; nội dung các phương tiện 
nghe nhìn có thể tải xuống trong lĩnh vực giải trí có nội dung hoạt hình, phim truyền hình 
dài tập, phim hài, và kịch; phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính để phát trực 
tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua internet, phần mềm máy tính để phát trực 
tuyến và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn, chương trình phát âm thanh và hình ảnh 
có thể tải xuống dùng cho nội dung phương tiện với chức năng đa phương tiện và tương 
tác, tìm kiếm viđêô và phần mềm chú thích, phần mềm bảo vệ nội dung, phần mềm quản 
lý dữ liệu, phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; chương trình máy tính để truy cập, duyệt và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm cho phép người sử dụng chơi và lập trình nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện liên quan đến giải trí; phần 
mềm ứng dụng máy tính để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn; phần mềm 
ứng dụng máy tính để phát trực tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua internet; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống để phát trực tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua 
internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống để phát trực tuyến và lưu trữ nội dung 
phương tiện nghe nhìn; ấn phẩm có thể tải xuống có bản chất là sách về các nhân vật từ 
phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc phim truyện, 
truyện tranh, sách thiếu nhi, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí có các nhân vật từ phim 
hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc phim truyện, sách tô 
màu, sách về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong lĩnh vực giải trí; phụ kiện điện thoại di 
động, cụ thể là thiết bị không có tay cầm dùng cho điện thoại di động, giá đỡ dùng cho 
điện thoại di động, vỏ bọc điện thoại di động và vỏ che mặt điện thoại di động; vỏ bảo vệ 
và bao đựng điện thoại di động, vỏ bảo vệ và bao đựng máy tính xách tay, vỏ bảo vệ và 
bao đựng máy nghe nhạc cầm tay; vỏ bọc máy tính bảng; thiết bị sạc pin cho điện thoại di 
động, máy tính bảng và máy tính xách tay; thẻ từ được mã hoá, cụ thể là thẻ điện thoại, 
thẻ tín dụng, thẻ rút tiền mặt trả trước, thẻ mua hàng, thẻ ghi nợ, và thẻ chìa khoá từ tính; 
nam châm trang trí; phần mềm điều hành trò chơi máy tính. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi); đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ 
trang sức); vòng đeo cổ chân (đồ trang sức); lắc đeo tay (đồ trang sức); ghim cài (trâm 
cài) có bản chất là đồ trang sức; dây chuyền có bản chất là đồ trang sức; đồ trang sức 
dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; khuy măng sét; hoa tai; ghim cài ve áo (đồ 
trang sức); vòng cổ (đồ trang sức); ghim cài để trang sức; mặt dây chuyền (đồ trang sức); 
nhẫn (đồ trang sức); hộp đựng đồ trang sức; hạt dùng làm đồ trang sức; hộp đựng trang 
sức có nhạc; đồ trang sức bằng da; vòng đeo chìa khóa được tạo bởi nhiều vòng móc kèm 
đồ trang trí hoặc đồ trang sức; dây đeo chìa khóa được tạo bởi nhiều dây móc kèm đồ 
trang trí hoặc đồ trang sức. 

Nhóm 16: ấn phẩm và sản phẩm bằng giấy, cụ thể là, sách có nội dung các nhân vật phim 
hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài và/hoặc phim truyện, bản tin, sách nhỏ 
quảng cáo và tạp chí trong lĩnh vực sách và câu lạc bộ sách; truyện tranh, sách thiếu nhi, 
sách hướng dẫn chiến lược cho trò chơi viđêô và trò chơi trên điện thoại di động, tạp chí 
có nội dung về các nhân vật trong phim hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài 
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và/hoặc phim truyện; sách tô màu, sách trình bày các hoạt động của trẻ em; văn phòng 
phẩm, giấy viết, phong bì (văn phòng phẩm), bìa cặp để kẹp tài liệu, sổ viết cầm tay 
(fôliô), tạp chí, vở ghi chép, giấy ghi chú, quyển nhật ký bằng giấy, thẻ ghi chú (văn 
phòng phẩm), thiếp chúc mừng, bưu thiếp, giấy ghi chú có miếng dính; bảng trắng để viết 
có thể dính và bảng viết xóa khô; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; tờ in thạch bản 
(tờ in đá); bút viết và hộp đựng bút viết (đồ dùng văn phòng), bút chì và hộp đựng bút chì, 
cục tẩy, bút sáp, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ cho trẻ em (văn phòng phẩm), 
phấn (văn phòng phẩm) và bảng viết phấn (văn phòng phẩm); kẹp giấy; giấy dính (văn 
phòng phẩm), đề can, giấy in chuyển nhiệt; áp phích quảng cáo; bản in nghệ thuật đóng 
khung; bản in nghệ thuật trên vải bạt; màng mỏng bằng chất dẻo có miếng dính dùng để 
bao gói và đóng gói; ảnh chụp có khung và không có khung; bìa bọc sách, vật đánh dấu 
trang sách, lịch, giấy gói quà; đồ trang trí bữa tiệc bằng giấy, cụ thể là khăn ăn giấy, tấm 
lót tách chén trên bàn ăn bằng giấy, giấy kếp, giấy mời dạng in, khăn trải bàn bằng giấy, 
đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy; mẫu nhân vật ở tư thế đứng làm bằng bìa cứng; tấm lót 
bình (cốc) bằng giấy hoặc bìa cứng; hình in sẵn bóc dán bằng hơi nóng bàn là dùng để 
trang trí lên vải hoặc trang trí lên mẫu thêu, và hình in sẵn bóc dán bằng chất dẻo dùng để 
trang trí lên vải hoặc trang trí lên mẫu thêu; dưỡng may quần áo in sẵn cho trang phục, bộ 
quần áo ngủ, áo bằng vải bông dày hay dệt kim và áo phông; quà tặng làm bằng giấy 
dùng cho bữa tiệc. 

 
Nhóm 18: Túi thể thao, địu em bé đeo lưng, ba lô, túi dùng ở bãi biển, túi đựng sách, túi 
đưa thư, túi đựng tã giấy, túi vải buộc dây, túi đeo chéo vai, cặp đựng giấy tờ tài liệu, túi 
xách tay, túi đựng đồ đi tập thể dục, túi có dây đeo và tay cầm, túi xách to (túi đi mua 
hàng), ví đựng tiền xu, túi đeo ngang hông, túi đeo vai, túi ba lô dây rút cụ thể là túi có 
dây rút được sử dụng như ba lô, túi nhỏ đeo ngang hông, túi mua hàng bằng vải, túi mua 
hàng bằng da, túi lưới dùng khi đi mua hàng, túi mua hàng bằng vải bạt, và túi có bánh xe 
để đi mua hàng, túi mua hàng tái sử dụng; hành lý, cụ thể là vali và túi xách hành lý; túi 
nhỏ (rỗng, không có sản phẩm đi kèm bên trong) để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các 
vật dụng cá nhân khác; ví đựng danh thiếp; ô; ví đựng tiền; thẻ hành lý; dây đeo vai bằng 
da thuộc. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng (vật dụng) bằng thủy tinh, gốm và đất nung, cụ thể là bát, đĩa, tách 
(cốc) uống cà phê và cốc (tách, chén); đồ chứa đựng đồ uống bằng thủy tinh, cụ thể là 
bình (hũ đựng), ca (chén, vại) và cốc để uống; bộ đựng đường và sữa; chén (cốc) dành cho 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; lọ đựng bánh quy; tượng nhỏ bằng gốm, thủy tinh và sứ; bàn chải 
đánh răng; bình cà phê không dùng điện và không bằng kim loại quý; hộp đựng bữa ăn 
trưa (hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa); thùng đựng thức ăn dùng buổi trưa; giỏ đựng giấy 
bỏ đi (giỏ đựng rác); thùng đựng đá lạnh; xô (gầu, thùng) bằng nhựa; giá đựng đồ dùng để 
tắm (đồ chứa dùng cho gia đình); khuôn bánh ngọt; dụng cụ nấu ăn, cụ thể là khay đựng 
bánh, đế xoay để làm bánh ngọt, bàn xẻng, lưỡi nạo cho mục đích gia dụng và khay đựng 
bánh ngọt; bi đông đựng nước; lót cốc không bằng giấy hoặc vải; đồ chứa đựng giữ nhiệt 
cho thực phẩm và đồ uống; dụng cụ cắt bánh quy (khuôn cắt bánh quy); dụng cụ mở nút 
chai xoắn ruột gà; chai đựng nước rỗng; bình thon cổ; lọ đựng nước uống; găng tay làm 
vườn; găng tay gia dụng bằng cao su; và đồ dùng cho bữa ăn, cụ thể là đĩa giấy và cốc 
giấy; tấm lót đĩa trên bàn ăn không bằng giấy hoặc vải. 
 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo), cụ thể là khăn lau và vải lau khi tắm; đồ vải lanh dùng 
cho giường, cụ thể là chăn, màn che giường, khăn trải giường, tấm trải phủ giường, áo gối 
(vỏ gối), chăn lông vịt, vỏ chăn lông vịt, vỏ nệm, diềm xếp nếp cho giường để che bụi, 
khăn phủ gối và ga trải phủ giường; chăn đắp (không để trên giường); tấm trướng treo 
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tường làm bằng vải; rèm cửa sổ làm bằng vải; rèm; vải bông, vải poliexte (vải nhân tạo) 
và/hoặc vải ni lông; rèm tắm và lớp lót rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; vải lanh; khăn ăn 
bằng vải, khăn trải bàn bằng vải, tấm phủ trải bàn bằng chất dẻo; khăn lau dùng trong nhà 
bếp bằng vải, tấm lót đĩa trên bàn ăn bằng vải, găng tay dùng để tắm, khăn rửa bát (khăn 
lau), dải khăn trang trí trên bàn bằng vải và tấm lót cốc bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; 
mÒn bông (chăn bông), và khăn lau khi chơi gôn. 

 

Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là áo sơ mi, áo phông có cổ, áo 
thun ngắn tay (áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay), áo ba lỗ, áo sơ mi dài đến đũng 
để đóng bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, áo bằng vải bông dày hay dệt kim, áo có 
mũ, bộ đồ mặc khi chạy bộ, quần dài, quần đùi, quần ống bó (quần dài), quần mặc ở nhà, 
quần soóc, bộ quần áo may liền, áo mưa, váy, áo cánh phụ nữ, áo váy, dây đeo quần áo 
hay tất, áo len dài tay, áo len khoác, áo len chui đầu, áo khoác choàng (trang phục), áo 
pông-sô, áo choàng ngoài, bộ đồ mặc khi đi tuyết (trang phục), quần áo ngủ, bộ đồ ngủ 
pyjama, quần áo lót, bộ đồ lót, quần đùi ống rộng, áo khoác ngoài mặc khi trang điểm 
hoặc sau khi tắm, áo choàng thụng mũ, áo nịt ngực với bản chất là trang phục, quần áo 
bơi, bít tất ngắn cổ (tất ngắn cổ), tất gắn liền đế giày để đi trong nhà (trang phục); yếm dãi 
bằng vải cho trẻ em; cà vạt, cà vạt dạng nơ (trang phục); mũ, mũ len tròn, mũ lưỡi trai đội 
đầu, mũ che nắng nửa đầu, găng tay (trang phục), thắt lưng (trang phục), dải đeo cho quần 
và tất, dải băng buộc đầu (trang phục), khăn quàng cổ; đồ đi chân cho đàn ông, phụ nữ và 
trẻ em, cụ thể là giầy cao cổ (giầy ống), giầy, giầy đế mềm, xăng đan, giày cổ ngắn, dép 
đi trong nhà và dép tông; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang và lễ Halloween. 

 

Nhóm 26: Miếng đính trang trí được thêu sẵn dùng cho quần áo; ghim cài cho quần áo 
(phụ kiện của trang phục); khóa cài (phụ kiện của trang phục); chi tiết trang trí, trừ loại 
dùng làm đồ trang sức, vòng hay dây đeo chìa khóa; phụ kiện cho tóc, cụ thể là nơ cài tóc, 
ruy băng, ghim kẹp tóc, trâm cài tóc, dây buộc tóc, dải băng buộc tóc và cặp tóc (trừ loại 
làm đồ trang sức); nơ không bằng giấy để gói quà tặng. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi và đồ chơi thể thao, bao gồm trò chơi và đồ chơi của trẻ em; đồ chơi là 
các hình nhân vật hành động và phụ kiện đi kèm; bộ đồ chơi cho các hình nhân vật hành 
động; đồ chơi là các vật dụng trong nhà; đồ chơi bằng vải lông; quả bóng bay để chơi 
(quả bóng hơi để chơi); đồ chơi trong bồn tắm; đồ chơi cho người chơi cưỡi lên; bài lá và 
trò chơi với các quân bài; xe cộ đồ chơi; búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi điện tử cầm 
tay; thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài, chơi trò chơi thao tác 
bằng tay, chơi trò chơi trong nhà và chơi trò chơi mục tiêu hành động; máy chơi trò chơi 
có màn viđêô hiển thị đứng độc lập; máy có khe đút xu (máy đánh bạc); thiết bị chơi trò 
chơi, cụ thể là máy có khe đút xu (máy đánh bạc) có hoặc không có màn viđêô hiển thị; 
máy đánh bạc, cụ thể là thiết bị chấp nhận đặt cược; thiết bị chơi trò chơi dùng trong sòng 
bạc và chơi xổ số có thể cấu hình lại, cụ thể là máy đánh bạc được bán thành bộ; trò chơi 
xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; mặt nạ đồ chơi bằng giấy; ván trượt; giày trượt 
băng; đồ chơi phun nước; bóng, cụ thể là bóng đồ chơi, bóng đá, bóng chày, bóng rổ; 
găng tay chơi bóng chày; phao bơi dùng để tiêu khiển; ván nổi dưới nước dùng để tiêu 
khiển; ván lướt sóng; ván bơi dùng cho tiêu khiển; chân vịt để bơi; đồ chơi là đồ nướng và 
dụng cụ nấu ăn; cây đũa thần đồ chơi; bộ đồ chơi; quả cầu tuyết đồ chơi; mũ đi dự tiệc 
bằng giấy (mũ đồ chơi); đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); thiết 
bị trò chơi để chơi trò chơi trên máy tính loại chơi trong nhà; mặt nạ đồ chơi Halloween; 
đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc. 

 
Nhóm 29: Rau đã chế biến và rau đã sấy khô; trái cây đã chế biến và trái cây đã sấy khô, 
nhân sâm đã qua chế biến dùng như một loại rau củ (không dùng cho mục đích y tế); nho 
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khô, trái cây trộn, nước quả nấu đông (thạch trái cây, thạch hoa quả), mứt cam nhão; củ 
hành đã được bảo quản, quả ôliu đã được bảo quản; trái cây được rắc đường (trái cây dầm 
đường); nước ép rau và nước ép trái cây dùng để nấu nướng; mứt nhão (mứt ướt), chất 
phết lên bánh trên cơ sở hạt có chứa hương vị sô cô la; bơ ca cao dùng cho thực phẩm; bơ 
lạc; trái cây đóng hộp và rau đóng hộp; dưa muối (rau muối); trái cây đông lạnh và rau 
đông lạnh; lát khoai tây rán giòn (khoanh khoai tây rán giòn); thịt đã qua chế biến và thịt 
đã sấy khô; thịt; sữa; sản phẩm thay thế sữa; hải sản đông lạnh; và bơ thực vật. 

 
Nhóm 30: Bánh quy dẹt, ngũ cốc dùng ăn sáng, kẹo cao su có thể thổi, lớp trang trí cho 
bánh làm từ kẹo, kẹo cao su, bánh kẹo đông lạnh, bánh quy giòn, sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh), kem lạnh để ăn, bánh quy xoắn, bánh kẹo bơ lạc dạng miếng nhỏ, mạch 
nha dùng cho thực phẩm; mạch nha từ đậu nành cho thực phẩm; bánh quy mạch nha; 
bánh kẹo có đường, cụ thể là kẹo, thanh kẹo, kẹo bạc hà, bỏng ngô có phủ kẹo và 
caramen, và kẹo dùng để trang trí bánh ngọt; bánh ngọt, lớp trang trí cho bánh bằng kẹo 
ăn được; bánh gạo; bánh kẹo, cụ thể là viên ngậm bọc đường; bột nhồi (bột nhão); bánh 
quy và bánh mì; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống ca cao có sữa, đồ uống trên cơ sở sôcôla, 
cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao và đồ uống trên cơ sở ca cao; chè (trà) (không 
dùng cho mục đích y tế), cụ thể là, chè (trà) nhân sâm, chè (trà) đen, chè (trà) xanh, chè 
(trà) ô long, chè (trà) lúa mạch và chè (trà) lá lúa mạch; chất làm mềm thịt dùng cho mục 
đích gia dụng; chất liên kết cho kem lạnh (tác nhân liên kết cho kem lạnh) trên cơ sở tinh 
bột dùng cho kem lạnh để ăn. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng. (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống có gaz (không 
dùng cho mục đích y tế) và đồ uống không cồn; đồ uống làm từ trái cây (không chứa cồn) 
và nước ép trái cây (không chứa cồn); xi rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống, 
cụ thể là nước ép rau quả dùng cho đồ uống; đồ uống ngọt được trộn với gạo và mạch nha, 
bột trái cây dùng để làm đồ uống, xi rô trái cây dùng để làm đồ uống, nước ép trái cây cô 
đặc; nước chanh và xi rô dùng để làm nước chanh; xi rô côla dùng để làm đồ uống; bột 
tạo gaz cho đồ uống (bột làm sủi bọt cho đồ uống); chế phẩm tạo gaz cho đồ uống (viên 
làm sủi bọt dùng cho đồ uống); đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước quả cô 
đặc (mật hoa quả), nước ép trái cây, đồ uống làm từ trái cây, nước giải khát có hương vị 
trái cây, nước trái cây hỗn hợp, nước khoáng xenxe, nước sô đa, nước để uống và nước 
uống khi chơi thể thao; chế phẩm dùng làm nước uống có gaz và nước ép; và nước suối để 
uống (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm sách được ghi âm sẵn, sách 
điện tử, các sản phẩm hàng tiêu dùng, cụ thể là, sách hành động, phiêu lưu mạo hiểm, và 
hài kịch, tạp chí hành động, phiêu lưu mạo hiểm và hài  kịch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến trong lĩnh vực mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, cụ thể là 
quà tặng, đồ lưu niệm, bộ sưu tập, trò chơi máy tính, phụ kiện máy tính, phụ kiện điện 
thoại di động, đĩa dvd, sách, truyện tranh, tiểu thuyết có hình minh họa, sách được ghi âm 
sẵn, sách điện tử, kính râm, nam châm, đồ trang sức, dây đeo chìa khóa, đồng hồ đeo tay, 
đồ nữ trang rẻ tiền, ấn phẩm, xuất bản phẩm, danh thiếp, áp phích quảng cáo, vật dụng 
nghệ thuật, văn phòng phẩm, giấy dính, đồ dùng cho văn phòng và trường học, túi xách, ví 
cầm tay, ba lô, quần áo cho vật nuôi, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình và bếp 
nóc, gối, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong gia đình, đồ dùng gia đình 
dùng cho nhà bếp, quần áo, phụ kiện thời trang, mũ, đồ đi chân, trang phục (đồ hóa 
trang), phụ kiện cho trang phục (đồ hóa trang), đồ trang trí cây thông Noel, trò chơi, đồ 
dùng thể thao, đồ chơi, bức tượng nhỏ, thức ăn, kẹo và đồ uống; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến phim ảnh với hình động thực có thể tải xuống được, phim ảnh hài kịch với hình 
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động thực có thể tải xuống được và phim ảnh kịch với hình động thực có thể tải xuống 
được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến phim ảnh hoạt hình có thể tải xuống được, phim 
ảnh hài kịch có thể tải xuống được và phim ảnh kịch có thể tải xuống được; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến viđêô có thể tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực 
giải trí được cung cấp qua nền tảng internet và các mạng truyền thông điện tử và các 
mạng máy tính khác về các mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, cụ 
thể là quà tặng, đồ lưu niệm, bộ sưu tập, trò chơi máy tính, phụ kiện máy tính, phụ kiện 
điện thoại di động, đĩa dvd, sách, truyện tranh, tiểu thuyết có hình minh họa, sách được 
ghi âm sẵn, sách điện tử, kính râm, nam châm, đồ trang sức, dây đeo chìa khóa, đồng hồ 
đeo tay, đồ nữ trang rẻ tiền, ấn phẩm, xuất bản phẩm, danh thiếp, áp phích quảng cáo, vật 
dụng nghệ thuật, văn phòng phẩm, giấy dính, đồ dùng cho văn phòng và trường học, túi 
xách, ví cầm tay, ba lô, quần áo cho vật nuôi, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia 
đình và bếp nóc, gối, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong gia đình, đồ 
dùng gia đình dùng cho nhà bếp, quần áo, phụ kiện thời trang, mũ, đồ đi chân, trang phục, 
phụ kiện trang phục, đồ trang trí cây thông Noel, trò chơi, đồ dùng thể thao, đồ chơi, bức 
tượng nhỏ, thức ăn, kẹo và đồ uống; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
vụ marketing, quảng cáo và dịch vụ khuyến mại; dịch vụ quảng bá (quảng cáo), cụ thể là 
quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính và mạng lưới 
truyền thông; điều hành sàn giao dịch trực tuyến cho người mua hàng và người bán hàng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là bản ghi viđêô kỹ 
thuật số được ghi sẵn có nội dung viđêô, hài kịch, phim/kịch, phim hành động, phim mạo 
hiểm hoặc phim hoạt hình; xúc tiến việc bán các sản phẩm và dịch vụ cho người khác qua 
mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là mạng internet; quảng cáo và marketing trực tuyến; 
cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp các 
trò chơi máy tính trực tuyến, cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không tải 
xuống được; dịch vụ trò chơi viđêô và máy tính được cung cấp trực tuyến từ mạng máy 
tính; dịch vụ giải trí dưới hình thức là các chương trình phim dựng lại từ các bộ truyện để 
hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch, hoạt hình và loạt chương trình truyền hình 
thực tế; sản xuất các chương trình phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ 
truyện đó, phim hài, kịch, hoạt hình và loạt chương trình truyền hình thực tế; phân phối và 
trình chiếu các phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim 
hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; sản xuất (dàn dựng) các phim dựng lại từ 
các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và phim sân khấu điện 
ảnh hoạt hình; cung cấp các buổi trình diễn sân khấu phim hoạt hình và phim dựng lại từ 
các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí 
liên quan cụ thể đến các trò chơi, âm nhạc, điện ảnh và truyền hình thông qua mạng máy 
tính điện tử toàn cầu; cung cấp các đoạn phim, ảnh chụp và tài liệu đa phương tiện khác 
(không tải xuống được) cho mục đích giải trí thông qua trang web; cung cấp tin tức thời 
sự và giải trí và thông tin liên quan đến giáo dục và các sự kiện văn hóa qua mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp thông tin dành cho giải trí thực tế và dịch vụ giải trí thực tế qua 
mạng thông tin liên lạc điện tử toàn cầu mà bản chất là phim dựng lại từ các bộ truyện để 
hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình hoạt hình; và sản xuất 
phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim ảnh hài, phim 
kịch và các phim điện ảnh hoạt hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp 
trò chơi máy tính mà có thể truy cập qua mạng viễn thông; và dịch vụ xuất bản điện tử cụ 
thể là, xuất bản các văn bản và tác phẩm đồ họa cho người khác trực tuyến liên quan đến 
các bài báo, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, sách hướng dẫn chiến lược, ảnh chụp và 
tài liệu ảo; cung cấp các ấn phẩm không tải xuống được có bản chất là các sách về các 
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nhân vật từ phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, 
truyện tranh, sách cho trẻ em, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí về các nhân vật từ phim 
hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, sách tô màu, sách 
về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải 
trí; cung cấp các trò chơi cưỡi thú/đu quay trong công viên giải trí; trình diễn các chương 
trình hài kịch, kịch, hoạt hình, và chương trình thực tế và/hoặc phim trực tiếp hoặc thu 
sẵn; cung cấp thông tin giải trí và/hoặc tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ cung 
cấp trò chơi điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng 
bạc và chơi trò chơi; dịch vụ giải trí, cụ thể là, chơi đánh bạc; dịch vụ chơi đánh bạc điện 
tử; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển phim ảnh và sân khấu đa kênh, triển lãm phim, 
phân phối phim; cung cấp cơ sở vật chất cho triển lãm (cho mục đích giải trí và văn hóa); 
và dịch vụ vui chơi công cộng, cụ thể là dịch vụ công viên giải trí, dịch vụ công viên vui 
chơi theo chủ đề, dịch vụ câu lạc bộ giải trí ban đêm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống có bản chất là 
dịch vụ giám sát thực phẩm trong nhà hàng; dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp các món ăn dọn sẵn cho khách hàng tự lựa 
chọn (buffet); nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về; quán rượu 
nhỏ; quán cà phê; quán cà phê nhỏ; quán trà nhỏ; dịch vụ cửa hàng phục vụ cà phê và 
quầy cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng chế biến; dịch vụ quán bán 
kem để ăn; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; cung cấp 
cơ sở vật chất cho triển lãm. 

 

 
(210) 4-2018-40949 (220) 21.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.  (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu 

mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; và phim điện ảnh để phát trên truyền hình có nội dung phim 
hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; đĩa nghe nhìn, và 
đĩa dvd có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm 
và/hoặc hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu với âm thanh nổi; pin (ắc quy); điện thoại 
không dây; đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy tính trên bộ nhớ chỉ 
đọc cd rom; điện thoại và/hoặc máy nhắn tin vô tuyến điện; đầu máy chạy đĩa compắc; 
máy thu thanh (rađiô); miếng lót đệm chuột máy tính; kính đeo mắt và hộp đựng kính đeo 
mắt, kính râm và hộp đựng kính râm; phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò chơi máy 
tính trực tuyến; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi máy 
tính dùng cho điện thoại di động và điện thoại; chương trình trò chơi viđêô và trò chơi 
máy tính; hộp đựng băng trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi máy tính và trò chơi viđêô; 
phần mềm trò chơi máy tính dùng cho máy đánh bạc bao gồm máy có khe đút xu; phần 
mềm máy tính hoặc vi chương trình (phần mềm hệ thống) dùng cho các trò chơi may rủi 
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trên các nền tảng vi tính hóa, bao gồm thiết bị điều khiển trò chơi chuyên dụng, máy đánh 
bạc có khe đút xu trên cơ sở viđêô, máy đánh bạc có khe đút xu trên cơ sở bang (cuộn) và 
thiết bị đầu cuối chơi trò chơi may rủi có viđêô; đĩa cd-rom và các đĩa trò chơi máy tính 
đa năng kỹ thuật số; và chương trình máy vi tính, cụ thể là phần mềm kết nối các phương 
tiện nghe nhìn số hoá tới mạng thông tin máy tính toàn cầu; nội dung các phương tiện 
nghe nhìn có thể tải xuống trong lĩnh vực giải trí có nội dung hoạt hình, phim truyền hình 
dài tập, phim hài, và kịch; phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính để phát trực 
tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua internet, phần mềm máy tính để phát trực 
tuyến và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn, chương trình phát âm thanh và hình ảnh 
có thể tải xuống dùng cho nội dung phương tiện với chức năng đa phương tiện và tương 
tác, tìm kiếm viđêô và phần mềm chú thích, phần mềm bảo vệ nội dung, phần mềm quản 
lý dữ liệu, phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; chương trình máy tính để truy cập, duyệt và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm cho phép người sử dụng chơi và lập trình nội 
dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện liên quan đến giải trí; phần 
mềm ứng dụng máy tính để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn; phần mềm 
ứng dụng máy tính để phát trực tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua internet; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống để phát trực tuyến nội dung phương tiện nghe nhìn qua 
internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống để phát trực tuyến và lưu trữ nội dung 
phương tiện nghe nhìn; ấn phẩm có thể tải xuống có bản chất là sách về các nhân vật từ 
phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc phim truyện, 
truyện tranh, sách thiếu nhi, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí có các nhân vật từ phim 
hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc phim truyện, sách tô 
màu, sách về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong lĩnh vực giải trí; phụ kiện điện thoại di 
động, cụ thể là thiết bị không có tay cầm dùng cho điện thoại di động, giá đỡ dùng cho 
điện thoại di động, vỏ bọc điện thoại di động và vỏ che mặt điện thoại di động; vỏ bảo vệ 
và bao đựng điện thoại di động, vỏ bảo vệ và bao đựng máy tính xách tay, vỏ bảo vệ và 
bao đựng máy nghe nhạc cầm tay; vỏ bọc máy tính bảng; thiết bị sạc pin cho điện thoại di 
động, máy tính bảng và máy tính xách tay; thẻ từ được mã hoá, cụ thể là thẻ điện thoại, 
thẻ tín dụng, thẻ rút tiền mặt trả trước, thẻ mua hàng, thẻ ghi nợ, và thẻ chìa khoá từ tính; 
nam châm trang trí; phần mềm điều hành trò chơi máy tính. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi); đồ trang sức; vòng đeo tay (đồ 
trang sức); vòng đeo cổ chân (đồ trang sức); lắc đeo tay (đồ trang sức); ghim cài (trâm 
cài) có bản chất là đồ trang sức; dây chuyền có bản chất là đồ trang sức; đồ trang sức 
dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; khuy măng sét; hoa tai; ghim cài ve áo (đồ 
trang sức); vòng cổ (đồ trang sức); ghim cài để trang sức; mặt dây chuyền (đồ trang sức); 
nhẫn (đồ trang sức); hộp đựng đồ trang sức; hạt dùng làm đồ trang sức; hộp đựng trang 
sức có nhạc; đồ trang sức bằng da; vòng đeo chìa khóa được tạo bởi nhiều vòng móc kèm 
đồ trang trí hoặc đồ trang sức; dây đeo chìa khóa được tạo bởi nhiều dây móc kèm đồ 
trang trí hoặc đồ trang sức. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm và sản phẩm bằng giấy, cụ thể là, sách có nội dung các nhân vật phim 
hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài và/hoặc phim truyện, bản tin, sách nhỏ 
quảng cáo và tạp chí trong lĩnh vực sách và câu lạc bộ sách; truyện tranh, sách thiếu nhi, 
sách hướng dẫn chiến lược cho trò chơi viđêô và trò chơi trên điện thoại di động, tạp chí 
có nội dung về các nhân vật trong phim hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài 
và/hoặc phim truyện; sách tô màu, sách trình bày các hoạt động của trẻ em; văn phòng 
phẩm, giấy viết, phong bì (văn phòng phẩm), bìa cặp để kẹp tài liệu, sổ viết cầm tay 
(fôliô), tạp chí, vở ghi chép, giấy ghi chú, quyển nhật ký bằng giấy, thẻ ghi chú (văn 
phòng phẩm), thiếp chúc mừng, bưu thiếp, giấy ghi chú có miếng dính; bảng trắng để viết 
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có thể dính và bảng viết xóa khô; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; tờ in thạch bản 
(tờ in đá); bút viết và hộp đựng bút viết (đồ dùng văn phòng), bút chì và hộp đựng bút chì, 
cục tẩy, bút sáp, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ cho trẻ em (văn phòng phẩm), 
phấn (văn phòng phẩm) và bảng viết phấn (văn phòng phẩm); kẹp giấy; giấy dính (văn 
phòng phẩm), đề can, giấy in chuyển nhiệt; áp phích quảng cáo; bản in nghệ thuật đóng 
khung; bản in nghệ thuật trên vải bạt; màng mỏng bằng chất dẻo có miếng dính dùng để 
bao gói và đóng gói; ảnh chụp có khung và không có khung; bìa bọc sách, vật đánh dấu 
trang sách, lịch, giấy gói quà; đồ trang trí bữa tiệc bằng giấy, cụ thể là khăn ăn giấy, tấm 
lót tách chén trên bàn ăn bằng giấy, giấy kếp, giấy mời dạng in, khăn trải bàn bằng giấy, 
đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy; mẫu nhân vật ở tư thế đứng làm bằng bìa cứng; tấm lót 
bình (cốc) bằng giấy hoặc bìa cứng; hình in sẵn bóc dán bằng hơi nóng bàn là dùng để 
trang trí lên vải hoặc trang trí lên mẫu thêu, và hình in sẵn bóc dán bằng chất dẻo dùng để 
trang trí lên vải hoặc trang trí lên mẫu thêu; dưỡng may quần áo in sẵn cho trang phục, bộ 
quần áo ngủ, áo bằng vải bông dày hay dệt kim và áo phông; quà tặng làm bằng giấy 
dùng cho bữa tiệc. 

 
Nhóm 18: Túi thể thao, địu em bé đeo lưng, ba lô, túi dùng ở bãi biển, túi đựng sách, túi 
đưa thư, túi đựng tã giấy, túi vải buộc dây, túi đeo chéo vai, cặp đựng giấy tờ tài liệu, túi 
xách tay, túi đựng đồ đi tập thể dục, túi có dây đeo và tay cầm, túi xách to (túi đi mua 
hàng), ví đựng tiền xu, túi đeo ngang hông, túi đeo vai, túi ba lô dây rút cụ thể là túi có 
dây rút được sử dụng như ba lô, túi nhỏ đeo ngang hông, túi mua hàng bằng vải, túi mua 
hàng bằng da, túi lưới dùng khi đi mua hàng, túi mua hàng bằng vải bạt, và túi có bánh xe 
để đi mua hàng, túi mua hàng tái sử dụng; hành lý, cụ thể là vali và túi xách hành lý; túi 
nhỏ (rỗng, không có sản phẩm đi kèm bên trong) để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các 
vật dụng cá nhân khác; ví đựng danh thiếp; ô; ví đựng tiền; thẻ hành lý; dây đeo vai bằng 
da thuộc. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng (vật dụng) bằng thủy tinh, gốm và đất nung, cụ thể là bát, đĩa, tách 
(cốc) uống cà phê và cốc (tách, chén); đồ chứa đựng đồ uống bằng thủy tinh, cụ thể là 
bình (hũ đựng), ca (chén, vại) và cốc để uống; bộ đựng đường và sữa; chén (cốc) dành cho 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; lọ đựng bánh quy; tượng nhỏ bằng gốm, thủy tinh và sứ; bàn chải 
đánh răng; bình cà phê không dùng điện và không bằng kim loại quý; hộp đựng bữa ăn 
trưa (hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa); thùng đựng thức ăn dùng buổi trưa; giỏ đựng giấy 
bỏ đi (giỏ đựng rác); thùng đựng đá lạnh; xô (gầu, thùng) bằng nhựa; giá đựng đồ dùng để 
tắm (đồ chứa dùng cho gia đình); khuôn bánh ngọt; dụng cụ nấu ăn, cụ thể là khay đựng 
bánh, đế xoay để làm bánh ngọt, bàn xẻng, lưỡi nạo cho mục đích gia dụng và khay đựng 
bánh ngọt; bi đông đựng nước; lót cốc không bằng giấy hoặc vải; đồ chứa đựng giữ nhiệt 
cho thực phẩm và đồ uống; dụng cụ cắt bánh quy (khuôn cắt bánh quy); dụng cụ mở nút 
chai xoắn ruột gà; chai đựng nước rỗng; bình thon cổ; lọ đựng nước uống; găng tay làm 
vườn; găng tay gia dụng bằng cao su; và đồ dùng cho bữa ăn, cụ thể là đĩa giấy và cốc 
giấy; tấm lót đĩa trên bàn ăn không bằng giấy hoặc vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là áo sơ mi, áo phông có cổ, áo 
thun ngắn tay (áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay), áo ba lỗ, áo sơ mi dài đến đũng 
để đóng bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, áo bằng vải bông dày hay dệt kim, áo có 
mũ, bộ đồ mặc khi chạy bộ, quần dài, quần đùi, quần ống bó (quần dài), quần mặc ở nhà, 
quần soóc, bộ quần áo may liền, áo mưa, váy, áo cánh phụ nữ, áo váy, dây đeo quần áo 
hay tất, áo len dài tay, áo len khoác, áo len chui đầu, áo khoác choàng (trang phục), áo 
pông-sô, áo choàng ngoài, bộ đồ mặc khi đi tuyết (trang phục), quần áo ngủ, bộ đồ ngủ 
pyjama, quần áo lót, bộ đồ lót, quần đùi ống rộng, áo khoác ngoài mặc khi trang điểm 
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hoặc sau khi tắm, áo choàng thụng mũ, áo nịt ngực với bản chất là trang phục, quần áo 
bơi, bít tất ngắn cổ (tất ngắn cổ), tất gắn liền đế giày để đi trong nhà (trang phục); yếm dãi 
bằng vải cho trẻ em; cà vạt, cà vạt dạng nơ (trang phục); mũ, mũ len tròn, mũ lưỡi trai đội 
đầu, mũ che nắng nửa đầu, găng tay (trang phục), thắt lưng (trang phục), dải đeo cho quần 
và tất, dải băng buộc đầu (trang phục), khăn quàng cổ; đồ đi chân cho đàn ông, phụ nữ và 
trẻ em, cụ thể là giầy cao cổ (giầy ống), giầy, giầy đế mềm, xăng đan, giày cổ ngắn, dép 
đi trong nhà và dép tông; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang và lễ Halloween. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ chơi thể thao, bao gồm trò chơi và đồ chơi của trẻ em; đồ chơi là 
các hình nhân vật hành động và phụ kiện đi kèm; bộ đồ chơi cho các hình nhân vật hành 
động; đồ chơi là các vật dụng trong nhà; đồ chơi bằng vải lông; quả bóng bay để chơi 
(quả bóng hơi để chơi); đồ chơi trong bồn tắm; đồ chơi cho người chơi cưỡi lên; bài lá và 
trò chơi với các quân bài; xe cộ đồ chơi; búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi điện tử cầm 
tay; thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài, chơi trò chơi thao tác 
bằng tay, chơi trò chơi trong nhà và chơi trò chơi mục tiêu hành động; máy chơi trò chơi 
có màn viđêô hiển thị đứng độc lập; máy có khe đút xu (máy đánh bạc); thiết bị chơi trò 
chơi, cụ thể là máy có khe đút xu (máy đánh bạc) có hoặc không có màn viđêô hiển thị; 
máy đánh bạc, cụ thể là thiết bị chấp nhận đặt cược; thiết bị chơi trò chơi dùng trong sòng 
bạc và chơi xổ số có thể cấu hình lại, cụ thể là máy đánh bạc được bán thành bộ; trò chơi 
xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; mặt nạ đồ chơi bằng giấy; ván trượt; giày trượt 
băng; đồ chơi phun nước; bóng, cụ thể là bóng đồ chơi, bóng đá, bóng chày, bóng rổ; 
găng tay chơi bóng chày; phao bơi dùng để tiêu khiển; ván nổi dưới nước dùng để tiêu 
khiển; ván lướt sóng; ván bơi dùng cho tiêu khiển; chân vịt để bơi; đồ chơi là đồ nướng và 
dụng cụ nấu ăn; cây đũa thần đồ chơi; bộ đồ chơi; quả cầu tuyết đồ chơi; mũ đi dự tiệc 
bằng giấy (mũ đồ chơi); đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); thiết 
bị trò chơi để chơi trò chơi trên máy tính loại chơi trong nhà; mặt nạ đồ chơi Halloween; 
đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm sách được ghi âm sẵn, sách 
điện tử, các sản phẩm hàng tiêu dùng, cụ thể là, sách hành động, phiêu lưu mạo hiểm, và 
hài kịch, tạp chí hành động, phiêu lưu mạo hiểm và hài  kịch; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến trong lĩnh vực mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, cụ thể là 
quà tặng, đồ lưu niệm, bộ sưu tập, trò chơi máy tính, phụ kiện máy tính, phụ kiện điện 
thoại di động, đĩa DVD, sách, truyện tranh, tiểu thuyết có hình minh họa, sách được ghi 
âm sẵn, sách điện tử, kính râm, nam châm, đồ trang sức, dây đeo chìa khóa, đồng hồ đeo 
tay, đồ nữ trang rẻ tiền, ấn phẩm, xuất bản phẩm, danh thiếp, áp phích quảng cáo, vật 
dụng nghệ thuật, văn phòng phẩm, giấy dính, đồ dùng cho văn phòng và trường học, túi 
xách, ví cầm tay, ba lô, quần áo cho vật nuôi, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia 
đình và bếp nóc, gối, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong gia đình, đồ 
dùng gia đình dùng cho nhà bếp, quần áo, phụ kiện thời trang, mũ, đồ đi chân, trang phục 
(đồ hóa trang), phụ kiện cho trang phục (đồ hóa trang), đồ trang trí cây thông Noel, trò 
chơi, đồ dùng thể thao, đồ chơi, bức tượng nhỏ, thức ăn, kẹo và đồ uống; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến phim ảnh với hình động thực có thể tải xuống được, phim ảnh hài kịch 
với hình động thực có thể tải xuống được và phim ảnh kịch với hình động thực có thể tải 
xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến phim ảnh hoạt hình có thể tải xuống được, 
phim ảnh hài kịch có thể tải xuống được và phim ảnh kịch có thể tải xuống được; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến viđêô có thể tải xuống được; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh 
vực giải trí được cung cấp qua nền tảng internet và các mạng truyền thông điện tử và các 
mạng máy tính khác về các mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, cụ 
thể là quà tặng, đồ lưu niệm, bộ sưu tập, trò chơi máy tính, phụ kiện máy tính, phụ kiện 
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điện thoại di động, đĩa dvd, sách, truyện tranh, tiểu thuyết có hình minh họa, sách được 
ghi âm sẵn, sách điện tử, kính râm, nam châm, đồ trang sức, dây đeo chìa khóa, đồng hồ 
đeo tay, đồ nữ trang rẻ tiền, ấn phẩm, xuất bản phẩm, danh thiếp, áp phích quảng cáo, vật 
dụng nghệ thuật, văn phòng phẩm, giấy dính, đồ dùng cho văn phòng và trường học, túi 
xách, ví cầm tay, ba lô, quần áo cho vật nuôi, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia 
đình và bếp nóc, gối, đồ vải lanh dùng trong gia đình, bộ đồ ăn dùng trong gia đình, đồ 
dùng gia đình dùng cho nhà bếp, quần áo, phụ kiện thời trang, mũ, đồ đi chân, trang phục, 
phụ kiện trang phục, đồ trang trí cây thông Noel, trò chơi, đồ dùng thể thao, đồ chơi, bức 
tượng nhỏ, thức ăn, kẹo và đồ uống; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
vụ marketing, quảng cáo và dịch vụ khuyến mại; dịch vụ quảng bá (quảng cáo), cụ thể là 
quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính và mạng lưới 
truyền thông; điều hành sàn giao dịch trực tuyến cho người mua hàng và người bán hàng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là bản ghi viđêô kỹ 
thuật số được ghi sẵn có nội dung viđêô, hài kịch, phim/kịch, phim hành động, phim mạo 
hiểm hoặc phim hoạt hình; xúc tiến việc bán các sản phẩm và dịch vụ cho người khác qua 
mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là mạng internet; quảng cáo và marketing trực tuyến; 
cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo trên internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp các 
trò chơi máy tính trực tuyến, cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không tải 
xuống được; dịch vụ trò chơi viđêô và máy tính được cung cấp trực tuyến từ mạng máy 
tính; dịch vụ giải trí dưới hình thức là các chương trình phim dựng lại từ các bộ truyện để 
hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch, hoạt hình và loạt chương trình truyền hình 
thực tế; sản xuất các chương trình phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ 
truyện đó, phim hài, kịch, hoạt hình và loạt chương trình truyền hình thực tế; phân phối và 
trình chiếu các phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim 
hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; sản xuất (dàn dựng) các phim dựng lại từ 
các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và phim sân khấu điện 
ảnh hoạt hình; cung cấp các buổi trình diễn sân khấu phim hoạt hình và phim dựng lại từ 
các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí 
liên quan cụ thể đến các trò chơi, âm nhạc, điện ảnh và truyền hình thông qua mạng máy 
tính điện tử toàn cầu; cung cấp các đoạn phim, ảnh chụp và tài liệu đa phương tiện khác 
(không tải xuống được) cho mục đích giải trí thông qua trang web; cung cấp tin tức thời 
sự và giải trí và thông tin liên quan đến giáo dục và các sự kiện văn hóa qua mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp thông tin dành cho giải trí thực tế và dịch vụ giải trí thực tế qua 
mạng thông tin liên lạc điện tử toàn cầu mà bản chất là phim dựng lại từ các bộ truyện để 
hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình hoạt hình; và sản xuất 
phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim ảnh hài, phim 
kịch và các phim điện ảnh hoạt hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp 
trò chơi máy tính mà có thể truy cập qua mạng viễn thông; và dịch vụ xuất bản điện tử cụ 
thể là, xuất bản các văn bản và tác phẩm đồ họa cho người khác trực tuyến liên quan đến 
các bài báo, tiểu thuyết, kịch bản, truyện tranh, sách hướng dẫn chiến lược, ảnh chụp và 
tài liệu ảo; cung cấp các ấn phẩm không tải xuống được có bản chất là các sách về các 
nhân vật từ phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, 
truyện tranh, sách cho trẻ em, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí về các nhân vật từ phim 
hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, sách tô màu, sách 
về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải 
trí; cung cấp các trò chơi cưỡi thú/đu quay trong công viên giải trí; trình diễn các chương 
trình hài kịch, kịch, hoạt hình, và chương trình thực tế và/hoặc phim trực tiếp hoặc thu 
sẵn; cung cấp thông tin giải trí và/hoặc tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ cung 
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cấp trò chơi điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng 
bạc và chơi trò chơi; dịch vụ giải trí, cụ thể là, chơi đánh bạc; dịch vụ chơi đánh bạc điện 
tử; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển phim ảnh và sân khấu đa kênh, triển lãm phim, 
phân phối phim; cung cấp cơ sở vật chất cho triển lãm (cho mục đích giải trí và văn hóa); 
và dịch vụ vui chơi công cộng, cụ thể là dịch vụ công viên giải trí, dịch vụ công viên vui 
chơi theo chủ đề, dịch vụ câu lạc bộ giải trí ban đêm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống có bản chất là 
dịch vụ giám sát thực phẩm trong nhà hàng; dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp các món ăn dọn sẵn cho khách hàng tự lựa 
chọn (buffet); nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về; quán rượu 
nhỏ; quán cà phê; quán cà phê nhỏ; quán trà nhỏ; dịch vụ cửa hàng phục vụ cà phê và 
quầy cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng chế biến; dịch vụ quán bán 
kem để ăn; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; cung cấp 
cơ sở vật chất cho triển lãm. 

 

 
(210) 4-2018-41992 (220) 29.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.7 
(591) Xanh, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Hoàng Gia Phan  
(VN) 
Villa 21-23/204b Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bao bì các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 

phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ 
sĩ; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); túi giấy để đựng quà tặng, chữ in; bản 
in đúc (clisê). 

 
Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; rương, hòm làm bằng da hoặc giả da; va li 
và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương; balo; túi xách. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh; nệm. 
 

Nhóm 21: Chai, lọ, bình thủy tinh. 
 

Nhóm 24: Vải (hàng dệt); khăn trải bàn bằng vải và ga trải giường; khăn trải giường bằng 
giấy. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; giầy, dép. 

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong 
thể thao và trò chơi khác nhau. 
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Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; dịch vụ truyền thông tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản 
lý giao dịch thương mại; hoạt động chức năng văn phòng như đánh máy, phô tô tài liệu, 
tốc ký; hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 
kinh doanh; mua bán hàng may mặc, quà lưu niệm; sản xuất phim quảng cáo; tư vấn quản 
lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; kinh doanh (mua bán) tiền tệ; mua bán bất 
động sản; cho thuê biệt thự, căn hộ; tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dự án bất động sản, khu căn hộ cao cấp cho thuê. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc 
truyền hình. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho khách du 
lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch; cho thuê xe ô tô, xe máy, xe 
điện; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; cho thuê tàu, thuyền, xe. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; các dịch 
vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức; các dịch vụ có mục đích chính là 
giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người; hoạt động sáng tác các bài hát thương 
hiệu, bài hát quảng cáo, phim truyền hình, phim video. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu tính năng trên nền tảng internet; kiểm tra và phân tích kỹ thuật trên 
môi trường email. 

 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; khách sạn, dịch vụ cho thuê ngắn ngày căn hộ du lịch, nhà nghỉ du 
lịch, nhà ở có phòng cho khách thuê. 

 

 
(210) 4-2018-41993 (220) 29.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.7 
(591) Xanh, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Hoàng Gia Phan  
(VN) 
Villa 21-23/204b Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bao bì các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 
phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ 
sĩ; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); túi giấy để đựng quà tặng, chữ in; bản 
in đúc (clisê). 

 
Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; rương, hòm làm bằng da hoặc giả da; va li 
và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương; balô; túi xách.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
69 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh; nệm.  

 

Nhóm 21: Chai, lọ, bình thủy tinh.  

 

Nhóm 24: Vải (hàng dệt); khăn trải bàn bằng vải và ga trải giường; khăn trải giường bằng 

giấy. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; giầy, dép.  

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong 

thể thao và thiết bị trò chơi khác nhau.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; dịch vụ truyền thông tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản 

lý giao dịch thương mại; hoạt động chức năng văn phòng như đánh máy, phô tô tài liệu, 

tốc ký; hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 

kinh doanh; mua bán hàng may mặc, quà lưu niệm; sản xuất phim quảng cáo; tư vấn quản 

lý kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; kinh doanh (mua bán) tiền tệ; mua bán bất 

động sản, cho thuê biệt thự, căn hộ; tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 37: Xây dựng dự án bất động sản, khu căn hộ cao cấp cho thuê.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc 

truyền hình.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho 

khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch; cho thuê xe ô tô, xe 

máy, xe điện; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; cho thuê tàu, thuyền, xe.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; các dịch 

vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức; các dịch vụ có mục đích chính là 

giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người; hoạt động sáng tác các bài hát thương 

hiệu, bài hát quảng cáo. phim truyền hình, phim video.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu tính năng trên nền tảng internet; kiểm tra và phân tích kỹ thuật trên 

môi trường email.  

 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; khách sạn, dịch vụ cho thuê ngắn ngày căn hộ du lịch, nhà nghỉ du 

lịch, nhà ở có phòng cho khách thuê.  
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(210) 4-2018-41994 (220) 29.11.2018 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.7 

(591) Xanh, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Hoàng Gia Phan  
(VN) 
Villa 21-23/204b Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; rương, hòm làm bằng da hoặc giả da; va li 

và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương; balo; túi xách.   

 

Nhóm 21: Chai, lọ, bình thủy tinh.   

 

Nhóm 24: Vải (hàng dệt); khăn trải bàn bằng vải và ga trải giường; khăn trải giường bằng 

giấy.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; giầy; dép.   

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong 

thể thao và thiết bị trò chơi khác nhau.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; kinh doanh (mua bán) tiền tệ, mua bán bất 

động sản; cho thuê biệt thự, căn hộ; tư vấn đầu tư.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc 

truyền hình.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; các dịch 

vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức; các dịch vụ có mục đích chính là 

giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người; hoạt động sáng tác các bài hát thương 

hiệu, bài hát quảng cáo, phim truyền hình, phim video.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu tính năng trên nền tảng internet; kiểm tra và phân tích kỹ thuật  

trên môi trường email.  

 

Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; khách sạn. dịch vụ cho thuê ngắn ngày căn hộ du lịch, nhà nghỉ du 

lịch, nhà ở có phòng cho khách thuê.  
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(210) 4-2018-41995 (220) 29.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.7; 5.5.19; 5.3.20 
(591) Xanh, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Hoàng Gia Phan  
(VN) 
Villa 21-23/204b Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; rương, hòm làm bằng da hoặc giả da; va li 
và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi ngựa và yên cương; balo; túi xách,  

 

Nhóm 21: Chai, lọ, bình thủy tinh.  
 

Nhóm 24: Vải (hàng dệt); khăn trải bàn bằng vải và ga trải giường; khăn trải giường bằng 
giấy. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; giầy; dép.  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong 
thể thao và thiết bị trò chơi khác nhau.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; kinh doanh (mua bán) tiền tệ; mua bán bất 
động sản; cho thuê biệt thự, căn hộ, tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc 
truyền hình.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; các dịch 
vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình thức; các dịch vụ có mục đích chính là 
giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người; hoạt động sáng tác các bài hát thương 
hiệu, bài hát quảng cáo, phim truyền hình, phim video. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu tính năng trên nền tảng internet; kiểm tra và phân tích kỹ thuật  
trên môi trường email. 

 
Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; khách sạn. dịch vụ cho thuê ngắn ngày căn hộ du lịch, nhà nghỉ du 
lịch, nhà ở có phòng cho khách thuê. 

 

 
(210) 4-2018-42160 (220) 30.11.2018 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LSP Việt Nam  
(VN) 
Số 9, ngách 35/4, ngõ 35, phố Mai Động, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất, bàn ghế; giường; tủ; gương.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ, đồ chứa trong gia đình và bếp nóc.  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt, khăn trải bàn, trải giường.  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, vải sơn, vật liệu dán tường, trải sàn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh và hoạt động văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2018-43568 (220) 10.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
(300) 87/956,201 11.06.2018 US 

  
(731) PARKDALE, INCORPORATED   (US) 

531 Cotton Blossom Circle, Gastonia, 
North Carolina 28054, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 22: Sợi dệt (sợi thô).  

 

 
(210) 4-2018-43569 (220) 10.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
(300) 87/956,210 11.06.2018 US 

(731) PARKDALE, INCORPORATED    (US) 
531 Cotton Blossom Circle, Gastonia, 
North Carolina 28054, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi dệt (sợi thô).  

 
 

 
(210) 4-2018-44463 (220) 17.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
(731) AKS CO., LTD.   (JP) 

Omoide Bldg., 6- 1 -8 Sotokanda, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101 - 0021 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch điện tử và đĩa cd-rom ghi sẵn chương trình dùng cho thiết bị trò chơi cầm 

tay với màn hình tinh thể lỏng; chương trình trò chơi dành cho máy chơi game video tại 
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nhà; máy quay đĩa; máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và đĩa cd-rom ghi sẵn chương trình 
biểu diễn tự động cho nhạc cụ điện tử; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh 
có thể tải về được; phim điện ảnh đã phơi sáng; phim dương bản đã phơi sáng; không 
dùng cho phim dương bản; xuất bản phẩm điện tử, tải xuống được; băng viđêô, đĩa viđêô, 
đĩa cd-rom, băng từ và đĩa dvd-rom, tất cả đã ghi sẵn âm thanh; băng viđêô, đĩa viđêô, đĩa 
cd-rom, băng từ và đĩa dvd-rom ghi sẵn, nhạc chuông có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi máy vi tính có thể tải xuống được; chương trình trò chơi sử dụng cho máy trò 
chơi video sử dụng đồng xu; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị 
và dụng cụ điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; điện thoại di động; bộ phận và phụ 
kiện cho điện thoại di động; dây treo trang trí điện thoại đi động; thiết bị và dụng cụ viễn 
thông; bộ phận và phụ kiện của điện thoại thông minh; dây treo trang trí cho điện thoại 
thông minh. 

 
Nhóm 11: Đèn pin phát quang có hình dáng giống chiếc bút, cụ thể là đèn pin phát quang 
sử dụng trong các buổi hòa nhạc; đèn pin có hình dáng giống chiếc bút dùng để cổ vũ; 
đèn pin có hình dáng giống chiếc bút; đèn điện và thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 14: Kẹp cài ca vát, ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm 
đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; dây xích đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang 
trí hoặc đồ trang sức]; cúp bằng kim loại quý [cúp giải thưởng]; phần thưởng về chiến tích 
có hình dáng như cái khiên để kỷ niệm, bằng kim loại quý, đồ trang trí cho giày bằng kim 
loại quý; huy chương bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; huy hiệu bằng kim 
loại quý; hoa tai [đồ trang sức], ghim cài dát ngọc [đồ kim hoàn]; vòng cổ [đồ trang sức]; 
huy chương; vòng đeo tay [đồ trang sức]; vòng [đồ trang sức]; mặt dây chuyền [đồ trang 
sức]; mặt dây chuyền có khoảng rỗng để đặt và giữ vật khác [đồ kim hoàn; hộp đựng đồ 
trang sức; bùa hộ mệnh [đồ kim hoàn]. 

 
Nhóm 16: Đồ chứa đựng bằng giấy để bao gói; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; văn 
phòng phẩm; ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; tấm 
mỏng bằng chất dẻo có các ngăn đựng thẻ sưu tập; giấy đính (văn phòng phẩm); tập 
anbom cho giấy đính; ấn phẩm; con dấu [văn phòng phẩm]: áp phích quảng cáo; tập 
anbom ảnh; bìa cứng đã gập bằng giấy; tạp chí [xuất bản phẩm]; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy dùng để bao gói; lịch; sách; tờ nhạc bướm in sẵn; 
bức tranh vẽ và bức thư pháp; quẻ bói bằng giấy của nhật bản để cầu may mắn tại đền thờ 
thần đạo và đền thờ phật giáo ở nhật bản (omikuji); giấy in sẵn để rút thăm, không phải đồ 
chơi.  

 
Nhóm 18: Túi; túi nhỏ; khung của túi xách tay; khung của túi cầm tay cho phụ nữ; đồ 
chứa đựng để bao gói công nghiệp bằng da; quần áo cho vật nuôi trong nhà, ví đựng đồ 
trang điểm [chưa có đồ bên trong]; yên cương; ô; túi dáng to, rộng có quai xách song song 
nhau (túi tote); thẻ hành lý. 

 
Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; flanen vệ sinh [vải vóc]; khăn tắm bằng vải; khăn tay 
bỏ túi bằng vải; khăn dùng cho mặt bằng vải; miếng vải dùng để tẩy trang; màn chống 
muỗi; ga trải giường; mÒn bông sử dụng cho nệm kiểu Nhật (futon); vỏ bọc mÒn bông sử 
dụng cho nệm kiểu Nhật (futon); vải bọc nệm kiểu Nhật [futon, đệm không]; vỏ gối [áo 
gội]; chăn; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau khô bát đĩa; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; biểu 
ngữ và cờ, không bằng giấy; tấm phủ ghế [đồ đạc]; bằng vải; tấm trướng treo tường làm 
bằng vải; rèm băng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn trải bàn [không bằng giấy]; trướng rủ 
xếp nếp (rèm rủ dày); nhãn mác bằng vải; vải dệt; vải dệt dùng cho mục đích cá nhân.  
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Nhóm 25: áo khoác ngoài không phải kiểu Nhật; trang phục; áo choàng; áo len; áo sơ mi; 
trang phục truyền thống Nhật Bản; găng tay [trang phục], găng tay hở ngón [trang phục]; 
khăn rằn [khăn quàng cổ]; đồ đội đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải 
đeo quần, tất (dây đeo); dải thắt lưng [bộ phận của trang phục]; thắt lưng [trang phục]; 
giày; giày cao cổ; trang phục dùng trong các lễ hộì hoá trang; quần áo thể thao, trừ quần 
áo thể thao dưới nước; giày thể thao đặc biệt, trừ giày cưỡi ngựa và giày lướt ván; áo thun 
ngắn tay; áo choàng happi (áo choàng truyền thống Nhật Bản mặc trong lễ hội); áo vét 
[quần áo]; váy; bộ quần áo; quần dài; áo choàng ngoài; áo mưa; quần áo ngủ; quần áo lót 
(đồ lót); áo nịt ngực [áo lót]; quần lót; váy trong [quần áo lót]; yếm; váy lót dài; quần áo 
bơi; bộ quần áo tắm; áo nịt ngoài; tấm che mắt khi ngủ; khăn quàng cổ; ca vát; khăn 
quàng cổ dày có thể che được cả mũi và miệng [khăn choàng cổ]; mũ che tai [trang phục]; 
giày và dày ống (không phải loại đồ đi chân đặc biệt dùng cho thể thao); guốc gỗ kiểu 
Nhật [geta]; dép kiểu Nhật (zori).  

 
Nhóm 26: Băng [đồ may vá]; ruy băng [đồ may vá]; phù hiệu để mặc, không bằng kim 
loại quý; khoá cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; kẹp giữ 
chuyên biệt cho dải lưng thêu obi [obi-dome]; ghim cài mũ, không bằng kim loại quý và 
không phải đồ trang sức; miếng vá bằng vải cho quần áo; miếng vá bằng vải để trang trí; 
miếng dán bằng vải để trang trí cho áo khoác; băng đeo tay; đồ trang trí cho tóc, không 
bằng kim loại quý và không phải đồ trang sức; cúc; dải băng để buộc tóc; cặp tóc và ghim 
kẹp tóc. 

 
Nhóm 28: Máy và thiết bị trò chơi dùng trong công viên giải trí [tự động và vận hành 
bằng đồng xu, không bao gồm máy trò chơi video sử dụng đồng xu]; đồ chơi cho vật nuôi 
trong nhà; đồ chơi; búp bê; cờ vây; cờ tướng Nhật Bản [cờ shogii; bài lá Nhật Bản 
[utagamta]; xúc xắc [trò chơi]; trò chơi xúc xắc Nhật Bản [sugoroku]; cốc chơi xúc xắc; 
bộ cờ dame trung quốc; trò chơi cờ; cờ dame [bộ cờ dame]; thiết bị để làm ảo thuật; cờ 
đôminô; bài lá; bài lá Nhật Bản [hanafuda]; bài mạt chược; thiết bị trò chơi và máy trò 
chơi video, gậy chơi bi-a; bàn chơi bi-a; thiết bị thể thao [không dùng cho môn leo núi, 
lướt sóng, lướt ván và lặn dùng bình dưỡng khí]; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; 
máy trò chơi viđeo tại nhà; tượng đồ chơi được chế tác theo nguyên mẫu là các nhân vật 
nổi tiếng; máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; máy bắn đạn đứng 
(pmball) nhật bản [máy bắn đạn thông minh]; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; gậy có 
ánh sáng rực rỡ (đồ chơi); đồ chơi có gắn đèn led, cụ thể là gậy phát ánh sáng led dùng 
trong các buổi hòa nhạc; gậy dùng để cổ vũ có phản quang; đồ chơi dùng để cổ vũ. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ rao hàng; dịch vụ đẩy mạnh việc bán sản phẩm và dịch vụ 
của người khác qua việc quản lý bán hàng và các chương trình thúc đẩy khuyến mại liên 
quan đến tem thưởng hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc cố vấn kinh doanh; phân 
tích hoặc nghiên cứu marketing; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; 
quản lý kinh doanh về khách sạn; dịch vụ giới thiệu việc làm; sao chụp tài liệu; chức năng 
văn phòng cụ thể là nộp hồ sơ cụ thể là tài liệu hoặc băng từ; tổ chức, điều hành hoặc 
quản lý câu lạc bộ người hâm mộ của nghệ sĩ giải trí; giới thiệu và môi giới nghệ sỹ giải 
trí như ca sỹ và người có tài; cung cấp thông tin tuyển dụng về nghệ sĩ giải trí; dịch vụ 
tóm lược tin tức; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ trang phục, túi, túi nhỏ, khăn mặt bằng vải, 
khăn tay bỏ túi, khăn choàng, khăn quàng cổ để trang trí hoặc giữ ấm, khoăn choàng 
quanh cổ, khăn rằn (khăn quàng cổ), găng tay, găng tay hở ngón [trang phục], bánh kẹo, 
bánh mỳ, bánh sữa nhỏ, ấn phẩm, giấy, văn phòng phẩm, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị 
chơi trò chơi, nhạc cụ và thiết bị ghi âm nhạc. 
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Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giáo dục và 
đào tạo liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể thao, hoặc thưởng thức; giới thiệu phim, 
chương trình biểu diễn, ca nhạc, hòa nhạc, ca kịch hoặc biểu diễn ca nhạc; dịch vụ giới 
thiệu phim hoặc sản xuất và phân phối phim điện ảnh; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; đạo diễn hoặc giới thiệu ca kịch; biểu diễn ca nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn ca 
nhạc; đạo diễn việc làm chương trình phát thanh hoặc truyền hình; đào tạo nghệ sỹ giải 
trí; đào tạo khiêu vũ; quản lý hoặc sắp xếp buổi hòa nhạc trực tiếp; cung cấp phòng thu 
âm hoặc thu video; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi sử dụng cho việc tập 
luyện các buổi biểu diễn, ca kịch và âm nhạc; đặt chỗ cho các buổi biểu diễn; cung cấp 
thông tin về buổi chiếu phim, trình điễn các buổi biểu diễn và ca kịch trực tiếp, hoặc biểu 
diễn ca nhạc qua thiết bị máy tính hoặc viễn thông; cung cấp giải trí; cung cấp giải trí 
bằng các phương tiện truyền hình, truyền thanh, rạp chiếu phim, truyền hình cáp, truyền 
hình vệ tinh và internet; sắp xếp, thực hiện và tổ chức hội thảo; xuất bản trực tuyến sách 
điện tử và tạp chí điện tử, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được; cung cấp trực tuyến phim, buổi biểu dìễn, ca kịch hoặc âm nhạc từ mạng máy tính. 

 
Nhóm 43: Cho thuê phòng để tổ chức các buổi lễ, hội thảo, hội nghị, triển lãm, hội thảo 
chuyên đề và họp; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng đồ ăn nhanh; 
cung cấp bữa tiệc ăn uống và cung cấp bữa tiệc ăn uống cho những dịp đặc biệt; cung cấp 
tiện nghi cho hôn lễ (cung cấp thức ăn và đồ uống). 

 
 

(210) 4-2018-45179 (220) 20.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY  (US) 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
Wilmington, Delaware, 19805, USA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đa dụng bằng chất dẻo để đựng cất giữ (không bằng kim loại), thùng đựng 

để bao gói bằng chất dẻo; đồ chứa đựng bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 21: Phụ tùng của ống vòi tưới nước, cụ thể là miệng vòi phun có ống mềm; miệng 
phun để gắn vào vòi phun nước dùng trong vườn; miệng vòi cho ống vòi tưới nưới; bình 
tưới; bàn chải để làm sạch (để làm sạch ô tô và bánh xe); bình tưới cho hoa và cây trồng; 
que tưới cho ống vòi tưới nước; găng tay dùng để làm sạch ô tô; ấm dùng để pha trà, 
không dùng điện; ấm đun nước có còi báo hiệu (không dùng điện); nồi áp suất không 
dùng điện; chảo không có lớp phủ bảo vệ; dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); chảo 
không dùng điện; giàn phơi để làm khô quần áo; chổi; xẻng hót rác; thùng rác; chai cách 
nhiệt dùng để đựng đồ uống; chai lọ rỗng; đồ chứa đựng thực phẩm dùng trong gia dụng; 
bình đựng nước; chảo không có lớp tráng phủ; dụng cụ ép trái cây dùng cho mục đích gia 
dụng và không dùng điện; dụng cụ nhà bếp dùng trong gia dụng và đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp không bằng kim loại quý.  
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(210) 4-2018-45407 (220) 21.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng truyền động, chất chống đông, chất làm mát, dầu phanh, chất lỏng 

thủy lực; olefin; hydrocacbon thơm; dung môi hóa học; polyme dùng trong sản xuất; nhựa 
nhân tạo chưa xử lý; hoá chất công nghiệp; chất dẻo dạng thô; rượu cồn; dầu gốc; chất 
xúc tác; chất xúc tác hoá học; chất dẻo hoá. 

 
Nhóm 02: Sơn, véc-ni, sơn mài; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc 
cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong hội họa, 
trang trí, nghề in và nghệ thuật; kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng cho họa sĩ, người 
trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
Nhóm 03: Chất lỏng để giặt khô; dung môi hydrocarbon dùng cho mục đích làm sạch và 
tẩy rửa; chất làm sạch kính chắn gió; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất 
để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy, dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh 
răng không chứa thuốc. 

 
Nhóm 04: Nhiên liệu động cơ, cụ thể là nhiên liệu điezel và xăng; khí nén tự nhiên; khí 
dầu mỏ hóa lỏng; dầu diezel sinh học; nhiên liệu ethanol; dầu và mỡ công nghiệp, sáp 
công nghiệp; dầu nhờn; hợp chất hấp thụ bụi, làm ẩm và kết dính; chất phát quang; nến và 
bấc để thắp sáng; dầu thủy lực; dầu bôi trơn. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có 
hại; chất diệt nấm, diệt cỏ. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu 
từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu 
được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện 
toán; phần mềm máy tính; thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 

 
Nhóm 17: Cao su; chất đàn hồi nhiệt dẻo; màng bọc polyolefin làm từ polyetylen và 
polypropylen; cao su tổng hợp được bán ở dạng thô để tiếp tục sử dụng trong sản xuất cho 
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một loạt các ứng dụng công nghiệp và thương mại; cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-
ca dạng thô và bán thành phẩm và các chất thay thế cho những vật liệu này; bán thành 
phẩm chất dẻo và nhựa sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống, 
tuýp, ống mềm không làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ để bán nhiên liệu, dầu mỏ, dầu, chất bôi trơn, mỡ và chất phát 
quang; dịch vụ cửa hàng tiện lợi bán các sản phẩm như nhiên liệu, dầu mỏ, dầu, chất bôi 
trơn, mỡ và chất phát quang, hàng tiêu dùng nhanh như thực phẩm đóng gói sẵn, đồ uống 
đóng gói sẵn, mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, đồ dùng văn phòng. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ trạm bán lẻ nhiên liệu; dịch vụ rửa xe. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-45793 (220) 26.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nuôi  (VN) 
Tổ 2, khu phố 7, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt heo khô, thịt gà khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán hải sản, nông sản đã chế biến: cá tẩm, mực tẩm, hải sản khô, thịt heo 
khô, thịt gà khô. 

 

 
(210) 4-2018-46094 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
(731) AEON PET CO., LTD.  (JP) 

4-17-8 Minamiyawata, Ichikawa-shi, 
Chiba 272-0023 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải dùng để giặt quần áo cho vật nuôi trong nhà;  chất tẩy trắng 

để giặt quần áo cho vật nuôi trong nhà; xà phòng không chứa thuốc và  chất tẩy rửa, tất cả 
cho vật nuôi cảnh, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế;  dầu 
gội cho vật nuôi cảnh [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc cho vật nuôi cảnh; mỹ phẩm; nước hoa và chế phẩm tạo mùi hương cho vật 
nuôi cảnh; dầu xả cho vật nuôi cảnh có tác dụng làm sạch; chế phẩm chải lông cho vật 
nuôi cảnh không chứa thuốc. 
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Nhóm 05: Chế phẩm tắm cho vật nuôi cảnh có tác dụng diệt côn trùng ký sinh; bông gạc 
cho vật nuôi cảnh dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó cho vật nuôi cảnh; chế 
phẩm dược phẩm cho vật nuôi cảnh; chất bổ sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; tã lót dùng 
cho vật nuôi cảnh;  quần tã để đóng tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; chế phẩm dược phẩm 
và thú y sử dụng trong huấn luyện vật nuôi cảnh để kiểm soát và huấn luyện hành vi vật 
nuôi cảnh. 

 
Nhóm 06: Biển tên bằng kim loại và biển tên gắn trên cửa bằng kim loại cho vật nuôi 
cảnh. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ bấm móng cho vật nuôi cảnh;  dao cạo dùng điện cho vật nuôi cảnh; 
dụng cụ xén lông bằng điện cho vật nuôi cảnh;  dao cạo [không dùng điện] cho vật nuôi 
cảnh; dụng cụ xén lông vật nuôi cảnh, thao tác thủ công; dụng cụ giũa móng cho vật nuôi 
cảnh. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện tử kiểm soát chó sủa để huấn luyện chó; vòng cổ điện tử để huấn 
luyện vật nuôi cảnh; vòng cổ điện tử dành cho chó để kiểm soát chó sủa; vòng cổ điện tử 
dành cho chó để kiểm soát chó sủa bằng phun hơi sả, tĩnh điện; thiết bị kiểm soát chó sủa 
bằng sóng siêu âm; còi báo hiệu dành cho vật nuôi cảnh; còi âm để điều khiển chó. 

 
Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 18: Dây dắt vật nuôi cảnh bằng da thuộc; vòng cổ dùng cho vật nuôi cảnh, không 
cho mục đích y tế; đai yếm cho vật nuôi cảnh; quần áo cho vật nuôi trong nhà; dụng cụ 
buộc giữ vật nuôi cảnh; rọ bịt mõm cho vật nuôi cảnh; dải băng quấn cơ thể (quần áo) cho 
vật nuôi cảnh; dây đeo cổ vật nuôi cảnh (để dắt); roi da dành cho vật nuôi cảnh; dây đeo 
mõm dùng cho vật nuôi cảnh. 

 
Nhóm 20: Gối cho vật nuôi cảnh; giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó; đài kỷ niệm cho 
vật nuôi cảnh;  bàn thờ phật giáo bằng gỗ cho vật nuôi cảnh; đồ thờ bằng gỗ cho vật nuôi 
cảnh. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ làm sạch cho vật nuôi cảnh; dụng cụ tắm gội cho vật nuôi cảnh;  dụng 
cụ làm sạch cho vật nuôi cảnh sau khi đi vệ sinh; tấm lót đồ ăn cho vật nuôi;  dụng cụ 
huấn luyện vật nuôi cảnh; dụng cụ lau dọn  chất thải của vật nuôi cảnh, dùng một lần; 
bình ăn cho vật nuôi cảnh; bàn chải cho vật nuôi cảnh; chuồng cho vật nuôi cảnh, có thể 
mang đi được. 

 
Nhóm 24: Khăn lau bằng vải dệt cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi nhồi bông cho vật nuôi cảnh; thiết bị 
thể thao cho vật nuôi cảnh; đồ để gặm nhai cho chó cảnh (đồ chơi); đồ chơi dùng cho vật 
nuôi cảnh dùng trong huấn luyện vật nuôi. 

 
Nhóm 31: Protein làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho động vật; đồ uống cho vật nuôi 
cảnh; động vật có vú, cá [không phải thức ăn], chim và côn trùng, tất cả còn sống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo trên báo chí; quản lý thẻ quà tặng; quản lý và 
quản trị kinh doanh thương mại nhượng quyền; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng 
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thương mại; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ huấn luyện 
vật nuôi trong nhà, dụng cụ xén lông cho vật nuôi trong nhà (công cụ cầm tay hoặc dùng 
điện), biển tên và biển tên treo cửa bằng kim loại cho vật nuôi trong nhà, ấn phẩm cho vật 
nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi trong nhà, quần áo cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi 
cho vật nuôi trong nhà, chế phẩm dược cho vật nuôi trong nhà; 

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sinh mạng; đại lý bảo hiểm phi nhân 
thọ; giám định yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với bảo hiểm phi nhân thọ; bảo 
lãnh bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ tính toán mức phí bảo hiểm; quản lý tòa nhà; đại lý 
cho thuê ngắn hạn hoặc cho thuê dài hạn tòa nhà; cho thuê ngắn hạn hoặc cho thuê dài 
hạn tòa nhà; mua và bán tòa nhà; dịch vụ đại lý mua hoặc bán tòa nhà; định giá bất động 
sản; quản lý đất đai; đại lý cho thuê ngắn hạn hoặc cho thuê dài hạn đất; cho thuê đất; 
mua và bán đất; dịch vụ đại lý mua và bán đất; 

 
Nhóm 39: Điều hành các chuyến du lịch; hướng dẫn các chuyến du lịch; dịch vụ sắp xếp 
và đặt chỗ du lịch (không bao gồm lưu trú tạm thời). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến vật nuôi trong nhà; huấn luyện 
vật nuôi trong nhà; cung cấp thông tin liên quan đến huấn luyện vật nuôi trong nhà cho 
bác sỹ thú y, người thích chơi thú cưng và chủ vật nuôi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo về 
lĩnh vực nghệ thuật làm đẹp và hộ lý chăm sóc cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ quay hình; 
nhiếp ảnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi; dịch vụ đại lý đặt chỗ ở tạm thời cho 
vật nuôi; dịch vụ chăm sóc hàng ngày cho vật nuôi trong nhà và cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ này; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 44: Chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ thú y; dịch vụ bệnh viện cho vật nuôi 
trong nhà; chăm sóc vật nuôi trong nhà; thông tin liên quan đến dịch vụ phối đồ thời trang 
cho vật nuôi trong nhà; hướng dẫn dinh dưỡng và ăn kiêng cho vật nuôi trong nhà; cung 
cấp thông tin về bệnh viện động vật; cho thuê thiết bị nuôi dạy vật nuôi trong nhà; dịch vụ 
chăm sóc bởi hộ lý. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ lo liệu đám tang cho vật nuôi trong 
nhà; cung cấp không gian chôn cất hoặc nhà để xương cốt cho vật nuôi trong nhà; cho 
thuê bàn thờ và thiết bị nghi lễ cho vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2018-46095 (220) 27.12.2018 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.3.3; A26.4.6; A3.6.3 
(731) AEON PET CO., LTD.   (JP) 

4-17-8 Minamiyawata, Ichikawa-shi, 
Chiba 272-0023 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải dùng để giặt quần áo cho vật nuôi trong nhà; chất tẩy trắng 

để giặt quần áo cho vật nuôi trong nhà; xà phòng không chứa thuốc và chất tẩy rửa, tất cả 
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cho vật nuôi cảnh, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; dầu 
gội cho vật nuôi cảnh [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc cho vật nuôi cảnh; mỹ phẩm; nước hoa và chế phẩm tạo mùi hương cho vật 
nuôi cảnh; dầu xả cho vật nuôi cảnh có tác dụng làm sạch; chế phẩm chải lông cho vật 
nuôi cảnh không chứa thuốc.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm tắm cho vật nuôi cảnh có tác dụng diệt côn trùng-ký sinh; bông gạc 
cho vật- nuôi cảnh dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó cho vật nuôi cảnh; chế 
phẩm dược phẩm cho vật nuôi cảnh; chất bổ sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; tã lót dùng 
cho vật nuôi cảnh; quần tã để đóng tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; chế phẩm dược phẩm và 
thú y sử dụng trong huấn luyện vật nuôi cảnh để kiểm soát  và huấn luyện hành vi vật 
nuôi cảnh. 

 
Nhóm 06: Biển tên bằng kim loại và biển tên gắn trên cửa bằng kim loại cho vật nuôi 
cảnh. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ bấm móng cho vật nuôi cảnh; dao cạo dùng điện cho vật nuôi cảnh; 
dụng cụ xén lông bằng điện cho vật nuôi cảnh; dao cạo [không dùng điện] cho vật nuôi 
cảnh; dụng cụ xén lông vật nuôi cảnh, thao tác thủ công; dụng cụ giũa móng cho vật nuôi 
cảnh.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điện tử kiểm soát chó sủa để huấn luyện chó; vòng cổ điện tử để huấn 
luyện vật nuôi cảnh; vòng cổ điện tử dành cho chó để kiểm soát chó sủa; vòng cổ điện tử 
dành cho chó để kiểm soát chó sủa bằng phun hơi sả, tĩnh điện; thiết bị kiểm soát chó sủa 
bằng sóng siêu âm; còi báo hiệu dành cho vật nuôi cảnh; còi âm để điều khiển chó. 

 

Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy cho vật nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 18: Dây dắt vật nuôi cảnh bằng da thuộc; vòng cổ dùng cho vật nuôi cảnh, không 
cho mục đích y tế; đai yếm cho vật nuôi cảnh; quần áo cho vật nuôi  trong nhà; dụng cụ 
buộc giữ vật nuôi cảnh; rọ bịt mõm cho vật nuôi cảnh; dải băng quấn cơ thể (quần áo) cho 
vật nuôi cảnh; dây đeo cổ vật nuôi cảnh (để dắt); roi da dành cho vật nuôi cảnh; dây đeo 
mõm dùng cho vật nuôi cảnh. 

 

Nhóm 20: Gối cho vật nuôi cảnh; giường cho vật nuôi trong nhà; cũi chó; đài kỷ niệm cho 
vật nuôi cảnh; bàn thờ phật giáo bằng gỗ cho vật nuôi cảnh; đồ thờ bằng gỗ cho vật nuôi 
cảnh.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ làm sạch cho vật nuôi cảnh; dụng cụ tắm gội cho vật nuôi cảnh; dụng 
cụ làm sạch cho vật nuôi cảnh sau khi đi vệ sinh; tấm lót đồ ăn cho vật nuôi; dụng cụ lau 
dọn chất thải của vật nuôi cảnh, dùng một lận; bình ăn cho vật nuôi cảnh; bàn chải cho vật 
nuôi cảnh; chuồng cho vật nuôi cảnh, có thể mang đi được. 

 

Nhóm 24: Khăn lau bằng vải dệt cho vật nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi nhồi bông cho vật nuôi cảnh; thiết bị 
thể thao cho vật nuôi cảnh; đồ để gặm nhai cho chó cảnh (đồ chơi); đồ chơi dùng cho vật 
nuôi cảnh dùng trong huấn luyện vật nuôi. 

 
Nhóm 31: Protein làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho động vật, đồ uống cho vật nuôi 
cảnh; động vật có vú, cá [không phải thức ăn], chim và côn trùng, tất cả còn sống.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo trên báo chí, quản lý thẻ quà tặng; quản lý và 
quản trị kinh doanh thương mại nhượng quyền; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng 
thương mại; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ huấn luyện 
vật nuôi trong nhà, dụng cụ xén lông chó vật nuôi trong nhà (công cụ cầm tay hoặc dùng 
điện), biển tên và biển tên treo cửa bằng kim loại cho vật nuôi trong nhà, ấn phẩm cho vật 
nuôi trong nhà, chuồng cho vật nuôi trong nhà, quần áo cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi 
cho vật nuôi trong nhà, chế phẩm dược cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sinh mạng; đại lý bảo hiểm phi nhân 
thọ; giám định yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với bảo hiểm phi nhân thọ; bảo 
lãnh bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ tính toán mức phí bảo hiểm; quản lý tòa nhà; đại lý 
cho thuê ngắn hạn hoặc cho thuê dài hạn tòa nhà; cho thuê ngắn hạn hoặc cho thuê dài 
hạn tòa nhà; mua và bán tòa nhà; dịch vụ đại lý mua hoặc bản tòa nhà, định giá bất động 
sản; quản lý đất đai; đại lý cho thuê ngắn hạn hoặc cho thuê dài hạn đất; cho thuê đất; 
mua và bán đất; dịch vụ đại lý mua và bán đất. 

 

Nhóm 39: Điều hành các chuyến du lịch; hướng dẫn các chuyến du lịch; dịch vụ sắp xếp 
và đặt chỗ du lịch (không bao gồm lưu trú tạm thời).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến vật nuôi trong nhà; huấn luyện 
vật nuôi trong nhà; cung cấp thông tin liên quan đến huấn luyện vật nuôi trong nhà cho 
bác sỹ thú y, người thích chơi thú cưng và chủ vật nuôi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo về 
lĩnh vực nghệ thuật làm đẹp và hộ lý chăm sóc cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ quay hình; 
nhiếp ảnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi; dịch vụ đại lý đặt chỗ ở tạm thời cho 
vật nuôi, dịch vụ chăm sóc hàng ngày cho vật nuôi trong nhà và cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ này; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 44: Chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ thú y; dịch vụ bệnh viện cho vật nuôi 
trong nhà; chăm sóc vật nuôi trong nhà; thông tin liên quan đến dịch vụ phối đồ thời trang 
cho vật nuôi trong nhà; hướng dẫn dinh dưỡng và ăn kiêng cho vật nuôi trong nhà; cung 
cấp thông tin về bệnh viện động vật; cho thuê thiết bị nuôi dạy vật nuôi trong nhà; dịch vụ 
chăm sóc bơi hộ lý.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ lo liệu đám tang cho vật nuôi trong 
nhà; cung cấp không gian chôn cất hoặc nhà để xương cốt chọ vật nuôi trong nhà; cho 
thuê bàn thờ và thiết bị nghi lễ cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2019-00331 (220) 03.01.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) nâu, xám, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất xuất 
nhập khẩu Phương Uyên  (VN) 
140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo bao gồm: quần short dây kéo, quần đùi lưng thun. 
 

 
(210) 4-2019-00657 (220) 07.01.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Dương Thị Yến  (VN) 
Xóm 5, xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lạnh các loại thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2019-01362 (220) 11.01.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Huy Tuấn  (VN) 
66 đường Nguyễn An Khương, phường 
13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ổ khoá cửa bằng kim loại, không dùng điện. 
 

Nhóm 07: Mũi khoan điện, đá cắt, đá mài [bộ phận của máy móc].   
 

Nhóm 08: Dụng cụ bằng tay bao gồm kềm, mỏ lết mở ốc, cờ lê mở ốc, tua vít.  
 

Nhóm 09: Thước cuộn. 
 

 
(210) 4-2019-01723 (220) 14.01.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 2018014119 16.11.2018 MY 

2018014118 16.11.2018 MY 
2018014120 16.11.2018 MY 

(531) 26.4.4 
(591) Đen, xanh cổ vịt. 
(731) USG BORAL BUILDING PRODUCTS 

PTE. LIMITED  (SG) 
78 Shenton Way #27-01, 079120 
Singapore 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim và quặng của chúng; vật liệu bằng kim loại và các 

cấu kiện cho công trình xây dựng và xây dựng; khung kim loại, tấm panen xây dựng bằng 
kim loại; tường bằng kim loại; khung tường bằng kim loại, trần nhà bằng kim loại; vách 
ngăn bằng kim loại; cổng bằng kim loại, xà rầm bằng kim loại; ngưỡng cửa bằng kim 
loại; thiết bị treo bằng kim loại cho trần nhà và vật cố định; thiết bị nối kết cấu bằng kim 
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loại; thiết bị bảo vệ bằng kim loại; vật phẩm nhỏ là đồ ngũ kim, cụ thể là đinh mũ vuông, 
đinh đầu to để sửa chữa tấm thạch cao, đinh, đinh vít, kẹp giữ cố định, bản lề, bu lông, 
thép góc, cái chặn cho bu lông, móc dùng cho ngói đá đen; lớp phủ bằng kim loại và tấm 
phủ tường và sàn bằng kim loại, cụ thể là khối lát bằng kim loại, tấm lát sàn, tấm lát sàn 
bằng kim loại; đường viền, mái đua, gờ chân tường bằng kim loại; kết cấu được mạ kẽm 
bao gồm khung thẳng bằng thép dùng để dựng tường, thép định hình và phụ kiện gá lắp 
bằng kim loại; khớp nối giãn nở bằng kim loại; thanh kim loại định hình và đồ mộc cho 
khung; vật liệu bằng kim loại dùng để giảm tiếng ồn cho các công trình xây dựng, cụ thể 
là miếng đệm vòng bít cửa bằng kim loại và khung cửa sổ bằng kim loại; công trình xây 
dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; dây cáp và dây bằng kim loại thường, không 
dẫn điện; ống dẫn và ống bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để lưu kho 
hoặc vận chuyển; két an toàn. 

 
Nhóm 17: Nhựa và nhựa tổng hợp dưới dạng ép đùn dùng trong sản xuất, vật liệu nhựa 
dưới dạng ép khuôn dùng trong việc đóng gói, tấm lót bằng chất dẻo được sử dụng như là 
lớp màng dùng cho mục đích chống thấm nước; vật liệu trám, vật liệu trám dạng lỏng, vật 
liệu trám đầu nối giãn nở, vật liệu trám dùng cho phần ghép nối giữa các tấm ván và vật 
liệu phủ công nghiệp làm từ khoáng sản phi quặng, dùng cho các tấm thạch cao cách 
nhiệt; vật liệu chống thấm, hợp chất trám và trét kín, hợp chất dùng để gắn các tấm thạch 
cao, hợp chất trét kín dùng để bịt các vết nứt, len bông để bao gói [bịt kín], vật liệu trám 
bằng cao su dùng cho mục đích trét kín và dính, băng dính [không dùng cho mục đích gia 
dụng, y tế hoặc văn phòng], hợp chất trám kín dùng cho vật liệu nối và vật liệu san lấp, 
vật liệu bịt kín và cách điện, cách nhiệt dùng cho mục đích xây dựng, dải và tấm cao su để 
bịt kín, nhựa tự nhiên để trộn với hợp chất hóa học để bịt kín lỗ, chế phẩm bịt kín mối nối 
của ván thạch cao; vật liệu cách ly, vật liệu cách ly dùng trong tòa nhà và nhà ở, chất dính 
cách ly, thạch cao cách ly, vật liệu cách ly bao gồm sợi thủy tinh, đá và sản phẩm cách 
nhiệt phản chiếu, đồ cách nhiệt, vật liệu cách nhiệt, tấm sợi thủy tinh dùng trong xây 
dựng, vật liệu dùng để giảm tiếng ồn trong tòa nhà, cụ thể là vật liệu cách ly bằng đá, trần 
nhà làm từ sợi khoáng dùng để cách ly và cách âm cho tòa nhà, vật liệu làm chậm cháy 
dùng cho mục đích xây dựng, tấm cách âm, gạch ốp trần cách âm, vách ngăn cách âm, 
ống dẻo, ống mềm, ống linh hoạt không bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, vật liệu xây dựng làm từ xi măng sợi, 

gốm, gỗ và thủy tinh; tấm panen xây dựng không bằng kim loại, tấm panen chống cháy 

không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho 

xây dựng; thạch cao, tấm thạch cao, tấm vữa thạch cao, vữa thạch cao, tấm tường thạch 

cao, tấm panen tường thạch cao, tấm lót panen thạch cao, thạch cao nung; vữa mịn, vữa 

dùng trong xây dựng, hỗn hợp vữa dùng trong xây dựng để làm đầy các lỗ, hố, vữa được 

nung, vữa thạch cao để đúc, thạch cao gốm, thạch cao đổ khuôn; xi măng, xi măng dùng 

trong xây dựng, vữa xi măng dùng trong xây dựng, tấm xi măng, xi măng chịu lửa, xi 

măng cứng khô nhanh, xi măng sợi, tấm bảng xi măng, xi măng thạch cao, lớp phủ tường 

trên cơ sở xi măng; tấm vữa, vách thạch cao, tấm ốp trần, ván lõi, bìa các tông dùng trong 

xây dựng, ván ốp tường, ván ốp tường phủ nhựa vinyl, tấm xơ sợi dùng trong xây dựng; 

dải băng bịt kín với bản chất là vật liệu xây dựng; vữa, vữa trộn, vữa vôi, đá vôi dùng 

trong xây dựng hoặc vật liệu xây dựng, vữa ở dạng bột hoặc bột nhão để xây dựng và cải 

tạo các tòa nhà, cụ thể là lớp phủ mặt ngoài, lớp phủ mặt trong, vữa sửa chữa, vữa để trát 

và làm đầy cho tường, vữa cho tấm ốp trần và sàn không bằng kim loại, vữa để láng, vữa 

để xây dựng và trét vào khe gạch, có thể nhìn thấy hoặc không, vữa đổ mái, vữa chống 

cháy, vữa để cố định và trét vào khe giữa các tấm phủ gốm, vữa dùng cho đá tự nhiên và 
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nhân tạo, vữa để xây tường hoặc thành phần xây dựng khác, và vữa hoặc lớp phủ chống 

thấm; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng, xà rầm không bằng kim 

loại dùng cho xây dựng, các tầm và cuộn không bằng kim loại dùng trong xây dựng, vật 

liệu xây dựng chịu lửa không bằng kim loại, lớp lót chịu lửa, vật liệu chịu lửa ở dưới dạng 

viên gạch, khối, tấm, bột và hạt; vật liệu xây dựng không bằng kim loại ở dưới dạng dải 

băng; vách ngăn và trần nhà không bằng kim loại, gạch ốp trần nhà, gạch và tấm panen ốp 

trần cách âm, gạch ốp bằng gỗ, tấm panen và tấm ván ốp tường không bằng kim loại, tấm 

panen ốp trong nhà, lớp mặt tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng, tấm phủ 

ngoài không bằng kim loại cho các bộ phận của tòa nhà, tấm panen phủ bằng vật liệu 

không phải kim loại để dùng trong xây dựng; sàn nhà không bằng kim loại, tấm lót nền 

nhà nằm dưới sàn nhà (vật liệu xây dựng không bằng kim loại), tấm ván lát sàn nhà (vật 

liệu xây dựng không bằng kim loại), ván sàn gỗ, hôn xhợp phủ lên mặt sàn nhà dÓ làm 

phẳng (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); gạch ngói không bằng kim loại; gạch 

ngói chống cháy; gạch ngói bằng cao su, gạch lát nền không bằng kim loại; gạch lát nền 

gỗ; gạch ngói bằng chất dẻo; gạch ngói làm từ sợi khoáng; gạch ngói làm từ gốm dùng để 

lát sàn và ốp tường; gạch ốp tường không làm bằng kim loại dùng trong xây dựng, gạch 

ngói bằng nhựa vinyl dùng để lát sàn; gạch ngói bằng chất dẻo; vật liệu lớp mái (không 

bằng kim loại); lớp che ngoài và lớp phủ tường bằng đất sét; bê tông; xi-măng; vật liệu 

hỗn hợp hoặc tổng hợp có chứa hoặc không có chứa sợi gia cố; thủy tinh hoặc gỗ; khối lát 

không bằng kim loại; mái đua không bằng kim loại; tấm ốp chân tường và tấm ốp mép 

trần; mái đua dùng để trang trí (không bằng kim loại); vật liệu giả gỗ dùng trong xây 

dựng; gỗ bán gia công; gỗ đã được xử lý một phần; gỗ có thể đúc được; gỗ nhân tạo; gỗ 

ghép thanh bằng keo (glulam); gỗ thành phẩm, gỗ xây dựng; gỗ dán; tấm sợi thủy tinh 

dùng trong xây dựng; kính cửa sổ [xây dựng]; kính cách nhiệt [xây dựng]; ống xi-măng 

vật liệu bằng đất nung và sa thạch (dùng cho xây dựng) ống dẫn không bằng kim loại; 

máng nước không bằng kim loại; ống thoát nước không bằng kim loại; hỗn hợp và vật liệu 

vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường; công trình di động 

không làm từ kim loại, đài kỷ niệm không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-02878 (220) 23.01.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.1.5; 1.3.1; 7.5.2; 7.5.5 

(591) Xanh lục, xanh ngọc, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH XNK Giang Sơn 
RIVESIDE   (VN) 
Số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 

phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2019-03497 (220) 28.01.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.15; 24.17.24; 

24.17.18 

(591) Xanh, đen. 

(731) Cao Xuân Mạnh  (VN) 
D12 Tô Vĩnh Diện, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

văn phòng [bất động sản]; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê.  
 

 
(210) 4-2019-03573 (220) 29.01.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8; 25.3.1 

(591) Trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xây dựng Home 
Enjoy   (VN) 
34 đường 28, ấp 5, xã Phong Phú, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 19: Keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); gạch, gạch vuông lát nền, không 

bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-04054 (220) 01.02.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Vàng, đen, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Ngọc 
Hiệp  (VN) 
54/30/18 Bạch Đằng, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-04144 (220) 01.02.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.7.12; 3.7.16; A3.7.24; 1.15.11 
(591) Đỏ, hồng, cam, xanh dương, xanh da 

trời, trắng, nâu nhạt, xanh lá cây. 
(731) NEW IMAGE INTERNATIONAL 

LIMITED   (NZ) 
19 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 
Auckland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế phẩm thực phẩm và chất bổ sung 

thực phẩm có chứa thuốc, chế phẩm dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, axit amin dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm dược phẩm. 

 
Nhóm 29: Các sản phẩm sữa trong nhóm này, bao gồm sữa, sản phẩm sữa và chế phẩm 
sữa. 

 

 
(210) 4-2019-04334 (220) 12.02.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, cam, hồng nhạt, nâu, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH Ngọc Tiên 

PHYSA  (VN) 
Thôn 5, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP LEADER (IP 

LEADER CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Quả tầm bóp (một loại trái cây) đã qua chế biến; trái cây đã chế biến [ở dạng 

giỏ]/[đặt trong giỏ]; lát trái cây mỏng; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; trái cây 
trộn. 

 

 
(210) 4-2019-04799 (220) 19.02.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Hồng 
Dân  (VN) 
ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện 
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lúa giống, gạo. 
 

 
(210) 4-2019-05042 (220) 20.02.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.9; A7.1.11; 5.7.1; 5.7.27; 1.3.1; 

6.1.2; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ LIFE EXPRESS  (VN) 
E5, lô 27 tầng trệt, chung cư Belleza, tổ 
18, KP 2, phường Phú Mỹ, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê xay; trà; cà phê hạt; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán hàng theo đơn đặt 
hàng qua thư các sản phẩm như cà phê và trà, đồ uống có sôcôla, đồ uống có cà phê, đồ 
uống có trà, các chất pha trộn để pha chế đồ uống, hạt cà phê, cà phê xay, trà rời, trà túi, 
bánh ngọt, sản phẩm làm từ sôcôla, các sản phẩm liên quan đến trà và cà phê như tách, 
cốc, bình nước. 

 

 
(210) 4-2019-05432 (220) 25.02.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.7; 26.3.23 
(591) Xanh than, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Minh Hằng TS  (VN)
Thôn Tiêu Thượng, xã Tương Giang, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 20: Tấm nhựa (phụ kiện của đồ đạc). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tấm nhựa dùng trong nội thất.  
 
 

(210) 4-2019-05997 (220) 01.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ B-COS GROUP  (VN) 
Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, son môi, phấn trang điểm, nước súc 
miệng, kem dưỡng tóc, chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara), nước hoa, kem dưỡng da, 
kem tắm trắng, bột tắm trắng, mặt nạ dưỡng da, kem làm trắng da, dầu gội đầu, dầu xả, 
sữa tắm, sữa rửa mặt, kem trị mụn, kem trị nám, kem trị thâm, nước hoa hồng, phấn mắt, 
chì kẻ mày, chì kẻ mắt, nước tẩy trang, kem tẩy tế bào chết, kem chống nắng, kem làm se 
khít lỗ chân lông, sơn móng tay chân, kem nền, phấn phủ, phấn nước, chế phẩm cạo râu, 
kem làm rụng lông, tinh dầu, nước xịt tóc, kem trị nứt gót, kem đánh răng, kem dưỡng ẩm 
môi, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; dịch vụ thu mua hàng hóa 
trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực mỹ 
phẩm cho các doanh nghiệp khác]; dịch vụ xúc tiến bán hàng mỹ phẩm cho người khác; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm; tổ chức/sắp xếp việc bán hàng mỹ 
phẩm; dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); 
dịch vụ môi giới xuất-nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; dịch 
vụ thu mua hàng hóa trực tuyến trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác. 

 

 
(210) 4-2019-05999 (220) 01.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ B-COS GROUP  (VN) 
Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, son môi, phấn trang điểm, nước súc 
miệng, kem dưỡng tóc, chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara), nước hoa, kem dưỡng da, 
kem tắm trắng, bột tắm trắng, mặt nạ dưỡng da, kem làm trắng da, dầu gội đầu, dầu xả, 
sữa tắm, sữa rửa mặt, kem trị mụn, kem trị nám, kem trị thâm, nước hoa hồng, phấn mắt, 
chì kẻ mày, chì kẻ mắt, nước tẩy trang, kem tẩy tế bào chết, kem chống nắng, kem làm se 
khít lỗ chân lông, sơn móng tay chân, kem nền, phấn phủ, phấn nước, chế phẩm cạo râu, 
kem làm rụng lông, tinh dầu, nước xịt tóc, kem trị nứt gót, kem đánh răng, kem dưỡng ẩm 
môi, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; dịch vụ thu mua hàng hóa 
trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực mỹ 
phẩm cho các doanh nghiệp khác]; dịch vụ xúc tiến bán hàng mỹ phẩm cho người khác; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm; tổ chức sắp xếp việc bán hàng mỹ 
phẩm; dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); 
dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; dịch 
vụ thu mua hàng hóa trực tuyến trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác.  

 

 
(210) 4-2019-06236 (220) 04.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư & 

phát triển APOLLO SILICONE  
(VN) 
18-20 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy cho ngành xây dựng, bao gồm: thang máy, thiết bị vận hành thang máy, 
máy nâng [thang máy], thang cuốn, thiết bị nâng hạ, dụng cụ phun sơn bằng khí nén, máy 
nén khí, máy cắt gạch gốm, máy cưa ngói/đá lát, cưa xích, máy cưa đĩa, máy cưa bê tông, 
máy khoan ép, máy đánh bóng sàn, máy xay, súng phun nhiệt (máy móc), máy phun sơn, 
máy khoan nén ép, máy trộn bê tông, súng bắn đinh (chạy bằng điện và pin cũng như 
bằng động cơ), máy cắt thép, máy ren cho tường, máy bào soi gỗ, máy xếp dỡ tự động, 
máy cắt CNC, máy cắt plasma, máy cắt tia laser, máy thủy lực, máy hàn, máy gia công 
kính/thủy tinh, máy gia công kim loại, và phụ kiện tương ứng; máy cơ điện dùng cho công 
nghiệp hóa chất; máy gia công giấy; máy in; máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục 
đích công nghiệp; bộ phân phối băng dính (máy móc); máy dán tem; máy rửa và máy sấy 
bát đĩa sử dụng trong gia đình. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: kìm, bộ cờ lê, búa, khoan tay 
đục, tua vít, giũa, dao, mũi khoan, lưỡi cắt, lưỡi cưa, đĩa mài bằng đá nhám, dụng cụ tán 
đinh, dụng cụ tháo vòng bi có ba vấu, kéo cắt, khoan xoắn ốc, dụng cụ đào xới, dụng cụ 
đầm đất, dụng cụ đánh bóng (công cụ làm bóng láng); dụng cụ xây dựng cầm tay như: 
bàn chải, sủi, súng, êke thuộc nhóm này; đá cắt kim loại (dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công); dụng cụ khắc, chạm trổ (thao tác bằng tay); dụng cụ cầm tay để để làm đẹp, gồm: 
bộ uốn tóc, bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, kìm bấm, kéo, kẹp uốn và duỗi tóc, kéo xén 
(tông đơ), dao cạo cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; bộ đồ ăn, cụ thể 
là dĩa, dao và thìa; dụng cụ cầm tay để dùng cho nhà bếp, cụ thể là dụng cụ gia dụng có 
bản chất là cái kẹp dùng trong bếp, dao cắt bánh pizza, dao, dụng cụ mài dao, dụng cụ mở 
hộp không dùng điện, kéo cắt, dụng cụ gọt vỏ thực phẩm không dùng điện; dụng cụ nông 
nghiệp [thao tác thủ công]; bình phun thuốc trừ sâu. 

 
Nhóm 11: Máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời; thiết bị sấy khô; thiết bị khử 
mùi không khí, máy làm kem; máy làm bánh mỳ (bằng điện); máy pha cà phê (dùng 
điện); máy rang cà phê; máy sấy cà phê; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; máy sấy tóc; đệm 
sưởi dạng tấm dùng điện không dùng cho mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện không 
cho mục đích y tế; bơm nhiệt chạy bằng điện; màng, lõi lọc nước các loại sử dụng cho các 
thiết bị lọc nước dân dụng và công nghiệp; thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích dân 
dụng và công nghiệp; thiết bị xử lý nước công nghiệp; thiết bị làm sạch nước từ vòi (nước 
máy); thiết bị và máy móc tinh lọc nước để sản xuất nước đóng chai hoặc dùng trong 
ngành y tế. 

 
Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận và phụ kiện cho xe ô tô; xe máy và phụ từng xe máy, xe 
trộn bê tông và bơm bê tông; xe nâng đỡ hành lý; giá để hàng cho xe cộ; xích chống trơn 
trượt cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; xe đẩy trẻ em; xe nôi (xe đẩy trẻ 
em); xe tập đi; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; xe đẩy hàng hóa bằng kim loại. 

 
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; súng (vũ khí); đạn dược; bột thuốc súng; bột nổ; vũ khí hơi 
cay; pháo đốt; pháo bông; tín hiệu báo sương mù; pháo hiệu; súng thể thao; bình xịt dùng 
cho mục đích tự vệ; hợp chất dẫn lửa; bao súng; bộ phận giảm thanh dùng cho súng hơi. 

 
Nhóm 18: Da thuộc và da giả; da động vật; da chưa thuộc; bao da để mắc chìa khóa; địu 
trẻ em; dây đai giữ em bé; túi cho người cắm trại. 

 
Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng không làm bằng kim loại, cụ thể là: đá ốp lát, bột trét tường, 
bột bả ma-tít; thạch cao, vữa dùng trong xây dựng; keo dán gạch và chít mạch (hỗn hợp xi 
măng và chất phụ gia); ống dẫn cứng phi kim loại và phụ tùng ống nhựa (dùng cho xây 
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dựng); nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường; xi măng, gỗ xẻ, gạch, đá, kính để xây dựng; 
tấm lợp mái bằng chất dẻo trong suốt; đài kỷ niệm không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Kính trang trí nội thất; tác phẩm nghệ thuật từ gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, 
hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ và mây tre lá thuộc nhóm này; khung tranh ảnh; 
mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt hoặc gỗ, tre và phụ kiện rèm; tấm nâng hàng 
(không bằng kim loại) (pallet); nắp chai nhựa; nút chai nhựa; bồn chứa nước bằng nhựa; 
động vật nhồi; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay; dụng cụ ép trái cây, 
không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; nồi, ấm (tất cả không dùng điện); chảo; 
đồ chứa dùng trong gia đình (không bằng kim loại quí hoặc bọc bằng kim loại quý); đồ 
chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; thớt; ly (cốc); chén; bát; đĩa; đũa; bộ đồ ăn (trừ dao, 
dĩa và thìa); cái lót cốc để ở bàn (bằng vải); dụng cụ rút giấy dùng cho gia đình; dụng cụ 
để vắt trái cây; dụng cụ quay rau củ ráo nước; giá đựng để khô bát; khay đựng thức ăn, vải 
lau bụi (giẻ lau); lược; bọt biển; bàn chải; đồ lau dọn; khay đựng xà phòng; giá để vòi hoa 
sen; giá để bàn chải đánh răng; giá để gia vị; thanh và móc treo khăn tắm; giàn phơi quần 
áo; bàn để là; thùng rác; rổ dùng cho gia đình; giỏ dùng cho gia đình; xô; chai (lọ); lọ 
đựng gia vị; chậu; bình cắm hoa; bình tưới; chổi; găng tay làm vườn; găng tay dùng cho 
mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; đồ trang 
trí bằng sứ; thùng đựng rác được lắp đặt ngoài trời. 

 
Nhóm 22: Dây thừng; dây bện; lưới; lưới nhựa; sợi dệt dạng thô; vải bạt; vải nhựa (vải 
dầu), buồm, bao bằng vải dệt để đóng gói hàng hóa; vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao 
su hoặc chất dẻo), chất dẻo, giấy hoặc các tông; võng xếp; lều (trại); mái che bằng vải dệt 
hoặc bằng vật liệu tổng hợp và lều trại sử dụng ngoài trời; túi giặt. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ (dùng trong ngành dệt). 

 
Nhóm 24: Vải dệt và vật liệu thay thế dùng để dệt; khăn phủ giường; khăn trải bàn bằng 
vải (không bằng giấy); vải lanh dùng trong nhà; khăn tắm (trừ quần áo); khăn mặt bằng 
vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn phủ giường (vải dệt), mÒn bông; vỏ gối; chăn; khăn ăn 
bằng vải dệt; cờ (không làm bằng giấy); khăn trải bàn (không bằng giấy). 

 
Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu (mũ, nón). 
 
Nhóm 26: Phụ kiện cho ngành may: đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải viền 
để trang trí quần áo, khuy, khuy bấm, móc cài, kim khâu và kim băng; đồ trang trí: hoa 
giả; vòng đeo tay (phụ kiện của trang phục); đồ trang trí tóc. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu và thảm chùi chân; thảm dùng cho xe cộ giao thông trên bộ; vải 
sơn lót sàn nhà và các vật liệu trải sàn khác; thảm cỏ nhân tạo; tấm phủ sàn; giấy dán 
tường; bức trướng trang trí treo tường (không bằng sợi dệt). 

 
Nhóm 31: Động vật sống; thủy hải sản tươi sống; rau, hoa quả, củ tươi; nấm tươi; gỗ 
nguyên liệu; ngũ cốc thô chưa chế biến; hoa khô dùng để trang trí. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý bán vé máy bay; môi giới vận tải; cung cấp nước; dẫn 
nước; cung cấp nước bằng đường ống; chiết nạp nhiên liệu cho tàu thuyền ngoài biển; cho 
thuê máy và thiết bị đóng gói hoặc bao gói hàng; cho thuê hệ thống đậu xe cơ khí. 
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí, bao gồm: luyện kim loại, rèn, dập, ép, cán kim loại, 
phủ, sơn bề mặt kim loại; sản xuất và xử lý hóa chất theo đơn đặt hàng; sản xuất các cấu 
kiện kim loại theo yêu cầu từ người khác/theo đơn đặt hàng của người khác; dịch vụ xử lý 
« nhiễm môi trường, bao gồm chất thải, rác thải, không khí; dịch vụ tái chế rác thải và phế 
thải; cho thuê các máy may công nghiệp; dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm, bảo quản thực 
phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giám sát hệ thống an ninh; tư vấn về an ninh cho người và tài sản; dịch 
vụ vệ sỹ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ môi giới và tổ chức hôn nhân; cho thuê 
áo cưới; dịch vụ cho thuê các thiết bị báo cháy và dập lửa. 

 

 
(210) 4-2019-06335 (220) 05.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 3.7.1; A3.7.24; 3.7.19; 3.7.16 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hoàng  (VN) 
32 đường ĐHT 19, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là gạch xây. 

 
 

 
(210) 4-2019-06396 (220) 05.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz; bia; đồ uống hỗn hợp (không có cồn); nước ép trái cây 
dùng làm thức uống giải khát; nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát; nước uống 
tinh khiết; chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ uống khai vị không có cồn; tinh dầu để 
sản xuất đồ uống, nước quả cô đặc không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho 
cơ thể; bia mạch nha; hèm (bã) mạch nha; nước sữa làm từ quả hạnh (đồ uống); đồ uống 
không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống trên cơ sở 
mật ong không chứa cồn; chất chiết từ quả không chứa cồn; nước sinh tố; đồ uống trên cơ 
sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống trong thể thao giàu protein; nước 
khoáng xenxe; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua. 
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(210) 4-2019-06524 (220) 06.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; 5.5.19; A3.13.4; 26.1.1; 

A5.5.22; 3.13.5 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, vàng đậm, vàng 

nhạt. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Kim Sơn  (VN) 
Thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

Nhóm 35: Buôn bán mật ong. 
 

(210) 4-2019-07118 (220) 12.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HOLLYWOOD CASINOS, LLC  (US) 

825 Berkshire Boulevard, Suite 200, 
Wyomissing, Pennsylvania 19610, 
U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực quần áo, phụ kiện, thắt lưng, túi xách 

tay, đồ đi ở chân, đồ bơi, quần áo lót, sản phẩm da, ví tiền, ô, nước hoa, mỹ phẩm, các sản 
phẩm làm đẹp và chăm sóc da, các sản phẩm dùng cho tóc, các sản phẩm dùng để tắm, đồ 
trang sức, đồng hồ đeo tay, kính râm, thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc, đồ trang 
trí và phụ kiện cho nhà và vườn, đồ thủy tinh, ca/chén vại, đĩa, dây đeo chìa khoá, lót cố, 
nến, hoa, xì gà, kẹo rượu, đồ ăn vặt, phụ kiện dùng cho rượu, tạp chí, báo, sản phẩm điêu 
khắc bằng thủy tinh, quà tặng và lưu niệm, tác phẩm nghệ thuật, sách,  thiết bị ghi hình, 
nước ngọt, đồ uống cà phê, và nước đóng chai; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo và phụ 
kiện thời trang; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ lưu niệm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ đánh bạc trong sòng bạc (casino gaming); cung cấp 
các tiện nghi để đánh bạc là máy có khe đút xu; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
dịch vụ câu lạc bộ ban đêm (giải trí); 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu có trang bị ti vi để xem các chương trình thể thao (sports 
bars); tiệm bánh pizza; dịch vụ quán cà phê và quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống cho người khác với tính chất là nhà hàng tự phục vụ và mua mang về; cung 
cấp các tiện nghi cho bữa tiệc và dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; cung cấp chỗ ở tạm thời và cung cấp các tiện nghi cho mục đích chung cho chỗ ở 
tạm thời; cho thuê các tiện nghi cho mục đích chung, cụ thể là các tiện nghi cho các bữa 
tiệc và các tiện nghi mang chức năng xã hội cho những dịp đặc biệt, như ghế, bàn, khăn 
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trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, thiết bị nấu ăn, thiết bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu 
sáng không dùng cho trường quay hoặc nhà hát. 

 

 
(210) 4-2019-07200 (220) 13.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) FAR EASTERN APPAREL CO., LTD.  

(TW) 
36F., No.207, Sec.2, Dunhua S. Rd. 
Taipei, Taiwan. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đựng; gối; nệm dùng để ngồi; đệm; 

khung tranh; khung ảnh; gương soi. 
 
 

 
(210) 4-2019-07203 (220) 13.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) FAR EASTERN APPAREL CO., LTD.  

(TW) 
36F., No.207, Sec.2, Dunhua S. Rd. 
Taipei, Taiwan. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đựng; gối; nệm dùng để ngồi; đệm; 

khung tranh; khung ảnh; gương soi. 
 
 

 
(210) 4-2019-07242 (220) 13.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, vàng cam. 
(731) Nguyễn Công Tiến  (VN) 

243/11A tổ 53 đường Huỳnh Văn Lũy, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, điện thoại, loa, âm li (amply), 

quạt điện. 
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(210) 4-2019-07387 (220) 14.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A25.7.3; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng hồ bơi Hoàng Minh 
Khang  (VN) 
Số 33 đường số 6, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí  Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bể bơi không bằng kim loại; cấu kiện bể bơi (không bằng kim loại): đá nhân 

tạo, tấm panel không bằng kim loại, tấm phủ thành bể. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị khử trùng bằng clo dùng cho bể bơi, cầu nhảy ở bể bơi, bể 
bơi, ván nhảy bể bơi, thiết bị lọc nước dành cho bể bơi, thiết bị phân phối nước. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng bể bơi; bảo dưỡng bể bơi; sửa chữa, lắp đặt bể bơi. 

 
Nhóm 41: Cho thuê bể bơi. 

 
Nhóm 42: Thiết kế bể bơi.  

 

 
(210) 4-2019-07656 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.5.1; A26.5.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển vật liệu mới và công 
nghệ cao H.P.T  (VN) 
Lô C3.1 - 3.2 khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); các cụm chi tiết của động cơ.  

 

Nhóm 08: Dao, kéo, thìa, dĩa bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Các chương trình phần mềm (tải xuống được), ứng dụng phần mềm (tải xuống 
được).  

 

Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, giá, kệ, giường, biển đăng ký phi kim loại.  
 

Nhóm 21: Giá để lọ gia vị, giá nhỏ đặt trên bàn để đựng lọ gia vị, giá đỡ dao trên bàn, 
khay để đồ vật.  
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Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại 
điện tử, mua bán các sản phẩm sau: bàn ghế, tủ, giá, kệ, giường.  

 
Nhóm 37: Các dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, tu sửa về điện, đồ đạc, nội thất; các 
dịch vụ bảo dưỡng nhằm giữ cho đối tượng ở dạng ban đầu mà không làm thay đổi những 
đặc tính của nó, cụ thể là bàn, ghế, tủ, giá, kệ, giường; các dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo 
trì, tu sửa sản phẩm nội thất, kiến trúc và thiết kế của căn nhà. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng, phát triển các phần mềm.  

 

 
(210) 4-2019-07664 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A7.1.11; 7.1.24; 24.17.24 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mậu Dao  (VN) 
L1 - 28.09 Vinhomes Central Park, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ mua bán trực tuyến 

(mua bán hàng hóa thông qua mạng internet) là sàn giao dịch trực tuyến dành cho người 
mua và người bán trao đổi các loại sản phẩm như xe hơi, xe máy, quần áo, mỹ phẩm, giày 
dép, mũ, nón, điện thoại, máy tính, ti vi; dịch vụ cung cấp thông tin về thị trường. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin về lĩnh vực truyền thông; dịch vụ truyền thư tín và hình ảnh 
bằng máy vi tính; dịch vụ điện báo; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, mạng 
internet, điện thoại.  

 
Nhóm 41: Tư vấn đào tạo online và offline. 

 

 
(210) 4-2019-07703 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần BAARA  (VN) 

Số 34 phố Châu Long, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Vương Nguyễn 
ASSOCIATES (V&N LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm (không chứa thuốc); nước xức tóc (không chứa 

thuốc). 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; quần áo bơi; mũ đội đầu; thắt lưng (trang phục); 
giầy dép. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu 
thị trường, tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch 
vụ siêu thị các loại hàng hóa như: đồ chơi, đồ dệt may, đồ lưu niệm, đồ dùng học tập, thiết 
bị giáo dục, thiết bị trường học, sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, lương thực, thực phẩm, 
quần áo, giầy dép, điện thoại, máy fax, máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, 
máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng âm (âm li), quạt điện, quạt điện có hơi nước, quạt sưởi, 
máy hút bụi, máy sấy tóc, bàn là, máy cạo râu, máy rửa bát đĩa, máy pha cà phê, máy xay 
sinh tố, máy trộn thức ăn, đèn điện, bếp điện, ấm đun nước bằng điện, chảo điện, lò 
nướng, lò vi ba, tủ lạnh, tủ đông, tủ làm đá, tủ làm kem, máy điều hòa không khí, dao, 
kéo, đũa, thìa, dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát 
đĩa, giá để bát đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; 
môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch và dã ngoại; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ 
vận chuyển người; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe cộ; cho thuê kho hàng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại chỗ hoặc mang về (do nhà 
hàng thực hiện); khu nghỉ dưỡng (spa-resort). 

 
Nhóm 44: Bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ làm vườn; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-07704 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Nâu đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Ngon Việt Nam  (VN) 
Số nhà 34, phố Châu Long, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Vương Nguyễn 
ASSOCIATES (V&N LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; quần áo bơi, mũ đội đầu; thắt lưng (trang phục), 

giầy dép. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu, nghiên cứu 
thị trường, tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch 
vụ siêu thị các loại hàng hóa như đồ chơi, đồ dệt may, đồ lưu niệm, đồ dùng học tập, thiết 
bị giáo dục, thiết bị trường học, sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, lương thực, thực phẩm, 
quần áo, giày dép, điện thoại, máy fax, máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, 
máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng âm (âm li), quạt điện, quạt điện có hơi nước, quạt sưởi, 
máy hút bụi, máy sấy tóc, bàn là, máy cạo râu, máy rửa bát đĩa, máy pha cà phê, máy xay 
sinh tố, máy trộn thức ăn, đèn điện, bếp điện, ấm đun nước bằng điện, chảo điện, lò 
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nướng, lò vi ba, tủ lạnh, tủ đông, tủ làm đá, tủ làm kem, máy điều hòa không khí, dao, 
kéo, đũa, thìa, dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát 
đĩa, giá để bát đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; 
môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch và dã ngoại; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ 
vận chuyển người; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe cộ; cho thuê kho hàng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức 
cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ câu lạc bộ  [giải trí hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại chỗ hoặc mang về (do nhà 
hàng thực hiện); khu nghỉ dưỡng (spa-resort). 

 
Nhóm 44: Bệnh viên; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ làm vườn; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-07707 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; 5.3.20; 6.1.2; A6.19.9; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ, đen, vàng, hồng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần nông sản 

thực phẩm sạch Tây Bắc  (VN) 
Thôn Chùa 1, xã Tiến Xuân, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (PATVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, hải sản (đã được chế biến); trái cây (đã được chế biến); rau 

(đã được chế biến). 
 
Nhóm 30: Gạo; trà (uống); bánh, kẹo; gia vị; cà phê. 

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả, hạt, thảo mộc (tươi); động vật sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: chế phẩm sinh học, phân bón, mỹ phẩm, tinh 
dầu, chất tẩy rửa, nến, thảo dược tươi, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y, 
dụng cụ nông nghiệp và làm vườn, văn phòng phẩm, vải, sợi, quần áo, giầy dép, mũ nón, 
khăn quàng, trái cây, nem, giò, chả, lạp xưởng, trứng, kem (ăn), sữa, mứt, nước quả nấu 
đông, dầu thực vật, mỡ, yến sào, sâm, đông trùng hạ thảo, đường, mật ong, muối, tương, 
dấm, nước sốt (gia vị), thịt, cá, gia cầm, hải sản, ngũ cốc, gạo, trà (uống), bánh, kẹo, gia 
vị, cà phê, cacao, bột sắn, bột cọ, rau, củ, quả, hạt, thảo mộc tươi, động vật sống, cây 
giống, nấm, măng, mộc nhĩ, miến, bánh đa, phở, bún, thức ăn chế biến sẵn, bia, rượu, 
nước giải khát, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, thuốc lá, diêm; quảng cáo. 
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(210) 4-2019-07708 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.3 

(591) Trắng, xanh tím than, vàng nhạt, vàng cỏ 

úa. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng 
Luông   (VN) 
Thôn Phú Văn, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (PATVN) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), nước giải 

khát, nước khoáng, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-07712 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Hồng, trắng. 

(731) Khổng Văn Thành  (VN) 
5/42/261 Trần Nguyên Hãn, phường 

Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, giầy dép, đồ đi ở chân, balô, túi xách, ví, mũ, đồ đội 

đầu, đồng hồ, đồ chơi, phụ kiện thời trang, tã lót trẻ em, sữa, bánh kẹo; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-07739 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông KING PARK  (VN) 
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sáng tác nhạc; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn. 
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(210) 4-2019-07829 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40201818828W 17.09.2018 SG 

  
(731) ST ENGINEERING LAND SYSTEMS 

LTD.  (SG) 
249 Jalan Boon Lay, Singapore 619523 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ, máy cầm tay, dụng cụ cầm tay vận hành bằng điện; động cơ và 

đầu máy trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; khớp nối và truyền dẫn máy, 
trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cánh tay người máy dùng cho mục 
đích công nghiệp; cánh tay máy trục xếp chồng (xếp đống); máy chuyển tấm nâng hàng 
(pa-lét); thiết bị xử ly bằng người máy; người máy công nghiệp; người máy vận chuyển; 
cơ cấu robot [máy móc] để nâng; người máy [máy móc]; hệ thống nâng để vận chuyển 
hàng hóa. 

 
Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; thiết bị điều khiển từ xa các phương tiện 
được dẫn đường tự động; thiết bị chỉ đường cho xe cộ; phần mềm máy vi tính; thiết bị 
điều khiển người máy chạy bằng điện; phần mềm tự động hóa quy trình người máy 
[RPA]; thiết bị sử dụng để tự động hóa người máy công nghiệp; thiết bị điều khiển kỹ 
thuật số cho người máy; hệ điều hành dùng cho người máy; thiết bị an ninh điện, không 
dùng cho xe cộ; thiết bị an ninh chạy bằng điện, không dùng cho xe cộ; thiết bị an ninh 
điều khiển điện tử truy cập; người máy giám sát an ninh. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe tải xử lý 
nguyên vật liệu được dẫn đường tự động [không người lái]; máy kéo xử lý nguyên vật liệu 
được dẫn đường tự động [không người lái]; xe được dẫn đường tự động; xe nâng hàng; xe 
« tô tự vận hành; xe tải chuyển tấm nâng hàng; xe tải kéo; máy kéo hàng; phương tiện 
giao thông tự vận hành; phương tiện vận tải mặt đất để vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ giám sát điện tử; dịch vụ giám sát; cung cấp các thiết bị an ninh tại 
chỗ; cung cấp dịch vụ giám sát an ninh; cho thuê thiết bị an ninh; cho thuê thiết bị giám 
sát an ninh. 

 

 
(210) 4-2019-07830 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40201818829X 17.09.2018 SG 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.1.4 
(731) ST ENGINEERING LAND SYSTEMS 

LTD.  (SG) 
249 Jalan Boon Lay, Singapore 619523 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ, máy cầm tay, dụng cụ cầm tay vận hành bằng điện; động cơ và 

đầu máy trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; khớp nối và truyền dẫn máy, 

trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cánh tay người máy dùng cho mục 

đích công nghiệp; cánh tay máy trục xếp chồng (xếp đống); máy chuyển tấm nâng hàng 
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(pa-lét); thiết bị xử ly bằng người máy; người máy công nghiệp; người máy vận chuyển; 

cơ cấu robot [máy móc] để nâng; người máy [máy móc]; hệ thống nâng để vận chuyển 

hàng hóa. 

 

Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; thiết bị điều khiển từ xa các phương tiện 

được dấn đường tự động; thiết bị chỉ đường cho xe cộ; phần mềm máy vi tính; thiết bị 

điều khiển người máy chạy bằng điện; phần mềm tự động hóa quy trình người máy 

[RPA]; thiết bị sử dụng để tự động hóa người máy công nghiệp; thiết bị điều khiển kỹ 

thuật số cho người máy; hệ điều hành dùng cho người máy; thiết bị an ninh điện, không 

dùng cho xe cộ; thiết bị an ninh chạy bằng điện, không dùng cho xe cộ; thiết bị an ninh 

điều khiển điện tử truy cập; người máy giám sát an ninh. 

 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe tải xử lý 

nguyên vật liệu được dẫn đường tự động [không người lái]; máy kéo xử lý nguyên vật liệu 

được dẫn đường tự động [không người lái]; xe được dẫn đường tự động; xe nâng hàng; xe 

« tô tự vận hành; xe tải chuyển tấm nâng hàng; xe tải kéo; máy kéo hàng; phương tiện 

giao thông tự vận hành; phương tiện vận tải mặt đất để vận chuyển hàng hóa. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ giám sát điện tử; dịch vụ giám sát; cung cấp các thiết bị an ninh tại 

chỗ; cung cấp dịch vụ giám sát an ninh; cho thuê thiết bị an ninh; cho thuê thiết bị giám 

sát an ninh. 
 

 
(210) 4-2019-07869 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18; 25.1.6 

(591) Nâu đậm, nâu, nâu nhạt, đỏ, đen, trắng, 

vàng đồng đậm, vàng đồng, vàng đồng 

nhạt. 

(731) Công ty cổ phần ô tô GMG  
(VN) 
Lô D5, đường số 1, khu công nghiệp 

Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 

Bè, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận và phụ tùng (không thuộc các nhóm khác) cho ô tô.   

 

Nhóm 35: Mua bán: ô tô, các bộ phận và phụ tùng của ô tô.  
 

Nhóm 37: Lắp đăt; sửa chữa; bảo dưỡng ô tô. 
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(210) 4-2019-07879 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88292164 07.02.2019 US 

  
(731) WILDLIFE HOLDINGS, INC. (A 

CORPORATION OF DELAWARE)  
(US) 
c/o Anschutz Entertainment Group, Inc., 
800 W. Olympic Blvd., Suite 305, Los 
Angeles, California 90015, US   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản tư nhân, cụ thể là, quản lý nơi tiện ích dùng cho hội họp 

công cộng của người khác bao gồm sân vận động, đấu trường, nhà hát và trung tâm triển 
lãm hội nghị.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, cụ thể là hỗ trợ người khác liên quan đến việc quy hoạch và sắp 
đặt (về kiến trúc) các nơi tiện ích dùng cho hội họp công cộng bao gồm sân vận động, đấu 
trường, nhà hát và trung tâm triển lãm/hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và nhà hàng.  

 

 
(210) 4-2019-07880 (220) 15.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88292159 07.02.2019 US 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; 26.4.4; 
A26.4.18 

(731) WILDLIFE HOLDINGS, INC. (A 
CORPORATION OF DELAWARE)  
(US) 

c/o Anschutz Entertainment Group, Inc., 
800 W. Olympic Blvd., Suite 305, Los 
Angeles, California 90015, US  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản tư nhân, cụ thể là, quản lý nơi tiện ích dùng cho hội họp 

công cộng của người khác bao gồm sân vận động, đấu trường, nhà hát và trung tâm triển 
lãm hội nghị. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, cụ thể là hỗ trợ người khác liên quan đến việc quy hoạch và sắp 
đặt (về kiến trúc) các nơi tiện ích dùng cho hội họp công cộng bao gồm sân vận động, đấu 
trường, nhà hát và trung tâm triển lãm/hội nghị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và nhà hàng.  
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(210) 4-2019-08404 (220) 20.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.2; A5.11.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại GH Việt Nam  (VN) 
5 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Nấm sơ chế, bảo quản dùng làm dược liệu; thực phẩm bổ sung vi chất dinh 

dưỡng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

Nhóm 29: Nấm ăn đã sấy khô; đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (không dùng cho mục 
đích y tế); yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 
phẩm làm từ yến sào. 

 
Nhóm 31: Nấm tươi; nấm bào ngư tươi, nấm rơm tươi; nấm sò tươi. 

 
Nhóm 33: Rượu nấm (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu, nấm sơ chế, 
nấm tươi, nấm làm giống, rượu nấm, yến các loại, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu. 

 

 
(210) 4-2019-08413 (220) 20.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Vũ Anh Nguyên  (VN) 

Phòng B25.08 chung cư Hoàng Anh 
RiverView, 37 Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến; nến thơm; chế phẩm bảo quản da thuộc, đồ da (dầu và mỡ); chế phẩm để 

khử bụi; bật lửa, hợp phần kết dính bụi khi quét dọn. 
 

Nhóm 06: Thang bằng kim loại, két an toàn; chuông; tượng nhỏ bằng kim loại thường; 
phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc. 

 
Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ mài sắc; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; bộ đồ ăn (dao) dĩa và 
thìa); dụng cụ làm vườn; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 
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Nhóm 11: Đèn trần, đèn chùm, đèn treo; đèn (đèn đứng, đèn bàn, đèn phòng nghỉ, đèn 
phòng khách); thiết bị suởi nóng; máy pha cà phê dùng điện; đèn nhỏ dùng để trang trí 
trong lễ hội; phụ kiện bồn tắm. 

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian [đồng hồ], đồng hồ, đồng hồ chạy điện, đồng hồ báo 
thức, đồng hồ điện tử; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp trưng bày đồ 
trang sức đồng hồ; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồ trang sức. 

 
Nhóm 16: Tranh ảnh; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; ấn 
phẩm; văn phòng phẩm; tranh in dầu. 

 
Nhóm 20: Giường; nệm; ghế; ghế đẩu; khung ảnh; đồ đạc văn phòng (bàn làm việc, ghế 
văn phòng, ghế dài); đồ đạc trong nhà (bàn, ghế, kệ giá, vách ngăn bằng gỗ); hộp bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; giỏ đựng không bằng kim loại; gương (gương đứng, gương trang điểm, 
gương treo tường); giá (giá để giày, giá treo quần áo); giá sách; giá kệ để cất giữ hoặc lưu 
kho hàng hóa (kệ trang trí, kệ cho thiết bị điện tử, kệ tivi); tủ đựng (tủ bếp, tủ treo tường, 
tủ bát đĩa); tủ ngăn kéo; sofa; sofa giường; móc treo đồ không bằng kim loại; tủ phòng 
khách; bàn (bàn ăn, bàn kê đầu giường, bàn cà phê, bàn góc); bàn trang điểm; đệm ngồi; 
gối; tủ quần áo. 

 
Nhóm 21: Giá đỡ nến; lọ hoa; dụng cụ nhà bếp; thùng rác; đĩa đựng xà phòng; đĩa; tô; 
muỗng; ly; cốc; tách; ấm trà; khăn bếp (khăn lau chùi bằng vải). 

 
Nhóm 24: Tấm lót cốc bằng vải; khăn tắm; khăn trải bàn (không bằng giấy); chăn, ga; vải 
bọc (bọc đệm) cho ghế sofa. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; bao tay (trang phục); miếng 
lót trong giày. 

 
Nhóm 26: Hoa, cây cảnh, trái cây nhân tạo; đăng ten; đồ thêu; đồ trang trí cho tóc; bộ đồ 
may vá. 

 
Nhóm 27: Thảm; thảm chống trơn trượt; thảm chùi chân; thảm tập thể dục; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); vải sơn và các vật liệu trải sàn khác. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các đồ đạc và trang trí trong văn phòng, phòng 
khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, nhà kho và đại sảnh; 
quảng cáo để bán hàng; quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; dịch vụ 
chuyên nhà. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế sản phẩm; thiết kế bao bì sản phẩm; thiết kế 
quần áo; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
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(210) 4-2019-08421 (220) 20.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ROSA Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 3/45/20, đường Ngô Quyền, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; bột đậu; ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bánh kẹo; bán lẻ bánh kẹo; bán buôn thực phẩm; bán lẻ thực phẩm; 
dịch vụ của cửa hàng tiện ích đối với thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-08422 (220) 20.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.21; 5.5.16; 4.3.3 
(591) Vàng, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ROSA Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 3/45/20, đường Ngô Quyền, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; bột đậu; ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bánh kẹo; bán lẻ bánh kẹo; bán buôn thực phẩm; bán lẻ thực phẩm; 
dịch vụ của cửa hàng tiện ích đối với thực phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-08454 (220) 20.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.  (TH) 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom 
Road, Silom Sub-district, Bangrak 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống. 
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(210) 4-2019-08463 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.2.1; A24.15.7; 26.1.4; 26.2.7 
(591) Đỏ, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ thông minh SAF  
(VN) 
Tầng 4, tòa nhà Láng Trung, số 60 ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 
tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]. 
 

 
(210) 4-2019-08464 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.3; 24.15.21 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ thông minh SAF  
(VN) 
Tầng 4, tòa nhà Láng Trung, số 60 ngõ 
850 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 
tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]. 
 

 
(210) 4-2019-08469 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Đinh Thiệu Hường   (VN) 
Số 138 đường số 5, khu phố Nhị Đồng, 
xã Dĩ An, phường Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  
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(511)   Nhóm 18: Túi da; ví da; vali.  
 

 
(210) 4-2019-08473 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ LOTUS'S  (VN) 
80/9 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-

ra); mặt nạ dưỡng da. 
 

 

 
(210) 4-2019-08479 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.23; 26.13.1; A1.1.9; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAIKAAO Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 29T2 cụm nhà N05, 

đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu gội khô; xà phòng; kem đánh răng; nước hoa.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; băng vệ sinh; quần lót vệ sinh phụ nữ; khăn vệ sinh; tã 

lót trẻ em; chất tẩy uế. 

 

Nhóm 11: Đồ điện gia dụng: nồi cơm điện; ấm siêu tốc; máy sấy tóc; bếp điện, lò vi sóng. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; đồ lau dọn; đồ thuỷ tinh, 

sành, sứ.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nồi cơm điện, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố, máy sấy 

tóc, bếp điện, lò vi sóng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khăn ăn bằng giấy, băng vệ 

sinh, dầu gội. 
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(210) 4-2019-08543 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.1; 2.5.3; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Tím, vàng, đen, trắng, nâu, hồng, xanh 

dương, đỏ. 
(731) Lương Minh Huệ  (VN) 

Nhà số 22, ngõ 33, đường Châu Văn 
Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; dịch vụ 

câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức và điều hành hội 
thảo; trại huấn luyện thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-08544 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 21.1.13; 2.9.8 
(731) Lương Minh Huệ  (VN) 

Nhà số 22, ngõ 33, đường Châu Văn 
Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc thi giáo dục; đào tạo kỹ năng mềm 

cho trẻ; tổ chức và điều hành hội thảo; giáo dục thực hành. 
 

 
(210) 4-2019-08545 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 21.1.13 
(731) Lương Minh Huệ  (VN) 

Nhà số 22, ngõ 33, đường Châu Văn 
Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo [cụ thể là đào tạo cờ vua]; tổ chức các cuộc thi [giáo 

dục và giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ cờ vua; tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức và điều 
hành hội thảo; trại huấn luyện thể thao. 
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(210) 4-2019-08546 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 21.1.13; 24.13.1; 24.17.5
(731) Lương Minh Huệ  (VN) 

Nhà số 22, ngõ 33, đường Châu Văn 
Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; dịch vụ 

câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức và điều hành hội 
thảo; trại huấn luyện thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-08547 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 21.1.13; A26.1.14 
(731) Lương Minh Huệ  (VN) 

Nhà số 22, ngõ 33, đường Châu Văn 
Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; dịch vụ 

câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức và điều hành hội 
thảo; trại huấn luyện thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-08628 (220) 21.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH WILL BE 

SOLUTION VINA  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-
2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm 
Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-08681 (220) 22.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.1.4; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BERLIN LOVE 
VIETNAM  (VN) 
Khu đô thị Ciputra Hà Nội, khu D5 nhà 
số 11, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ; giường; bàn ghế; giá; kệ gỗ. 
 

Nhóm 29: Măng tre (đã qua chế biến); dầu ăn.  
 

Nhóm 30: Trà; bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ bếp (ống hút, thìa, đĩa, cốc bằng tre), hàng thủ công mỹ 
nghệ, nội thất, thực phẩm, mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-08867 (220) 22.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 16.1.14 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh trung thu; bánh ngọt; 

bánh mì.  
 
 

 
(210) 4-2019-08868 (220) 22.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 16.1.14 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh trung thu; bánh ngọt; 

bánh mì.  
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(210) 4-2019-08869 (220) 22.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 16.1.14 

(591) Xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh trung thu; bánh ngọt; 

bánh mì.  
 

 
(210) 4-2019-08896 (220) 25.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; 15.7.1; A15.7.2 

(591) Đỏ, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và hội chợ thương mại 
Vinexad  (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại và quảng cáo trong lĩnh vực công 

nghiệp chế biến gỗ.   

 
 

(210) 4-2019-08897 (220) 25.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; 26.4.4; 26.15.9; 26.15.11; 

26.15.15; A16.1.5 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và hội chợ thương mại 
Vinexad  (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại và quảng cáo trong lĩnh vực bao bì 

đóng gói.  
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(210) 4-2019-08898 (220) 25.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; 26.1.6; 26.1.4; 26.4.10; 1.13.1; 

A1.13.10 

(591) Đỏ, hồng đất, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và hội chợ thương mại 
Vinexad  (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại và quảng cáo trong lĩnh vực công 

nghiệp nhựa.  
 

 
(210) 4-2019-08899 (220) 25.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; A5.3.13; 26.15.9; 26.15.11; 

26.15.15 

(591) Tím, tím nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và hội chợ thương mại 
Vinexad  (VN) 
Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại và quảng cáo trong lĩnh vực ngành 

in.  
 

 
(210) 4-2019-09078 (220) 25.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.2; 7.3.11; 26.3.23 

(591) Xám, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa sổ á đông 
Sài Gòn   (VN) 
46 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; thanh nhôm. 

 

Nhóm 37: Thi công cửa nhôm; lắp đặt cửa nhôm; sửa chữa cửa nhôm.  
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(210) 4-2019-09236 (220) 26.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh lục, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Đan  (VN) 
Số 28 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào tinh chế; 

thực phẩm làm từ yến: chè yến, yến chưng các loại. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không 
cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào 
tinh chế, thực phẩm làm từ yến: chè yến, yến chưng các loại, nước giải khát làm từ yến 
(đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn). 

 

 
(210) 4-2019-09242 (220) 26.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.22; A16.1.5 
(591) Cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH Công nghệ Đức 

Khánh  (VN) 
131 đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất An 
(INVESTONE) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền thanh; thiết bị truyền thanh không dây; thiết bị truyền thanh qua 

mạng internet. 
 

 
(210) 4-2019-09263 (220) 26.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

FPT    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
113 

(511)   Nhóm 09: Camera. 
 

 
(210) 4-2019-09425 (220) 27.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88/211,353 29.11.2018 US 

  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; phần mềm máy tính cho điện toán đám mây; phần mềm 

máy tính để ảo hóa; phần mềm máy tính để quản lý và triển khai các máy ảo tới nền tảng 
điện toán đám mây; phần mềm máy tính để sử dụng trong tự động hoá và quản lý cơ sở hạ 
tầng đám mây; phần mềm máy tính để chạy các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây; 
nền tảng phần mềm máy tính cho các mạng và các ứng dụng điện toán đám mây; phân 
mềm máy tính cung cấp khả năng truy cập vào kho dữ liệu và nguồn máy tính có thể mở 
rộng dựa trên đám mây; phần mềm máy tính để theo dõi hiệu suất ứng dụng và đám mây; 
phần mềm máy tính để ghi chép sự kiện, báo cáo, phân tích và tạo ra cảnh báo; phần mềm 
máy tính để thu thập, chỉnh sửa, sửa đổi, tổ chức, đồng bộ, tích hợp, giám sát, truyền tải, 
lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm máy tính để truyền, phát trực tiếp dữ 
liệu, màn hình nền và ứng dụng; phần mềm máy tính để sao lưu, phục hồi và lưu trữ dữ 
liệu; phần mềm máy tính để truyền và nhập dữ liệu; phần mềm máy tính để bảo vệ dữ liệu 
và bảo mật dữ liệu; phần mềm máy tính để lưu trữ dữ liệu; phần mềm quản lý cơ sở dữ 
liệu; phần mềm máy tính để tạo, lập cấu hình, cung cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu; phần 
mềm máy tính để lưu, truy xuất, lưu trữ, trích xuất, định dạng cấu trúc, hệ thống hóa, tổ 
chức, lập chỉ mục, xử lý, truy vấn, phân tích, sao chép và kiểm soát truy cập dữ liệu; phần 
mềm máy tính để ghi lại những thay đổi trong cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để cải 
thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để lập cấu hình, cung cấp và mở rộng 
bộ nhớ đệm [cache] dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để quản lý và tự động 
hóa mạng máy tính; phần mềm máy tính để theo dõi truy cập và hoạt động mạng máy 
tính; phần mềm xác thực người sử dụng máy tính; phần mềm mật mã; phần mềm máy tính 
để kiểm tra, theo dõi, ghi chép, phân tích, kiểm toán và báo cáo trong lĩnh vực tuân thủ 
quy định và bảo mật thông tin; phần mềm máy tính để kiểm tra, theo dõi, ghi chép và 
phân tích sự kiện mạng máy tính, hoạt động của người dùng, các thay đổi đối với hoạt 
động nguồn và thống kê bảo mật; phần mềm bảo mật mạng máy tính; phần mềm phát 
hiện mối đe dọa mạng; phần mềm giám sát và quản lý truy cập mạng; phần mềm công cụ 
tìm kiếm trên máy tính; phần mềm máy tính để tìm kiếm cơ sở dữ liệu; phần mềm máy 
tính để tạo cơ sở dữ liệu thông tin và dữ liệu có thể tìm kiếm; phần mềm thông tin kinh 
doanh; phần mềm máy tính cung cấp thông tin quản lý kinh doanh phức hợp, theo thời 
gian thực bằng cách kết hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau; phần mềm phân tích 
kinh doanh để thu thập và phân tích dữ liệu để tạo thuận lợi cho việc ra quyết định kinh 
doanh; phần mềm máy tính để sử dụng trong phân tích dữ liệu lớn; phần mềm máy tính tự 
động xử lý thông tin và dữ liệu không có cấu trúc, bán cấu trúc và cấu trúc được lưu trữ 
trên mạng máy tính và internet; phần mềm thương mại điện tử máy tính cho phép người 
dùng thục hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; phần 
mềm máy tính để vận hành và quản lý trung tâm dịch vụ khách hàng và trung tâm liên 
lạc; nền tảng phần mềm máy tính để cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ khách hàng; 
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phần mềm máy tính để nhận diện giọng nói, khuôn mặt và mắt; phần mềm máy tính để 
chuyển văn bản thành giọng đọc/lời; phần mềm máy tính để phân tích hình ảnh, nhận 
dạng, xử lý, chuyển đổi, cắt xén, thay đổi kích thước và cải tiến; phần mềm máy tính 
truyền, phát trực tiếp video và định dạng và xử lý tốc độ cao các luồng truyền, phát trực 
tiếp âm thanh và video; phần mềm máy tính để triển khai nội dung video trực tiếp và theo 
yêu cầu; phần mềm máy tính để cung cấp và mở rộng linh hoạt các dịch vụ xử lý, phân 
phối và lưu trữ video; phần mềm máy tính được sử dụng để xử lý, chuyển đổi, chuyển mã, 
mã hóa, giải mã, mã hóa văn bản, giải mã văn bản, phân phối và thao tác các tệp video, 
hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số phần mềm máy tính để chèn và loại bỏ quảng cáo và các 
nội dung khác vào luồng truyền, phát trực tiếp video; phần mềm máy tính để quản lý 
quyền kỹ thuật số; phần mềm máy tính để xem truyền hình theo thời gian; phần mềm trò 
chơi; phần mềm trung gian kết nối tương tác (engine) trò chơi; phần mềm máy tính để 
quản lý, kết nối và vận hành mạng lưới các thiết bị kết nối internet (IOT); phần mềm máy 
tính để cho phép các thiết bị điện tử vận hành và liên lạc nội bộ trong khi vẫn giữ được lợi 
ích của phân tích và dịch vụ cao cấp trong đám mây; công cụ phát triển phần mềm máy 
tính; bộ phát triển phần mềm (SDK); phần mềm máy tính để phát triển, thử nghiệm, triển 
khai vào quản lý ứng dụng; phần mềm máy tính để quản lý các dự án và nhóm phát triển 
phần mềm. 

 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin (cntt) và điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực cấu trúc doanh 
nghiệp; tư vấn quản lý rủi ro kinh doanh; biên soạn và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu (quản lý tệp tin máy tính); quản lý hồ sơ kinh 
doanh; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ xử lý dữ liệu trên cơ sở dữ liệu máy tính, cụ 
thể là biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; đặt hàng trực tuyến 
trên máy vi tính với các công cụ phát triển và phần mềm và dịch vụ điện toán đám mây; 
cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ 
quản trị kinh doanh, cụ thể là ghi lại các thông điệp và đàm thoại hội nghị. 

 
Nhóm 38: Truyền dữ liệu điện tử; truyền, phát trực tiếp dữ liệu; truyền, phát trực tiếp các 
ứng dụng phần mềm; cung cấp khả năng truyền, phát trực tiếp dữ liệu cho người khác; 
truyền, phát trực tiếp các tài liệu âm thanh và video trên internet; truyền tải video theo yêu 
cầu; cung cấp truy cập vào mạng viễn thông; cung cấp truy cập đa người dùng vào các 
mạng thông tin máy tính toàn cầu để chuyển và phổ biến một loạt các thông tin; cung cấp 
truy cập cho người dùng vào phần mềm máy tính trong mạng dữ liệu; cung cấp truy cập 
vào các ứng dụng máy tính và hệ điều hành được quản lý từ xa thông qua internet; cung 
cấp truy cập vào kho lưu trữ và nguồn điện toán dựa trên đám mây; cung cấp truy cập cơ 
sở dữ liệu; cung cấp các dịch vụ mạng riêng ảo (VPN); dịch vụ liên lạc điện thoại; dịch vụ 
liên lạc điện thoại đường dài; dịch vụ điện thoại qua internet (VOIP); dịch vụ hội nghị qua 
mạng điện tử; dịch vụ định tuyến cuộc gọi; cung cấp các dịch vụ trò chuyện qua giọng nói 
(voice chat); cung cấp các phòng trò chuyện qua internet; truyền tải tin nhắn; cung cấp 
các diễn đàn trực tuyến để truyền tải tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính với 
nhau; dịch vụ ghi âm cuộc gọi; tư vấn viễn thông; dịch vụ máy tính, cụ thể là, thực thi, 
hạn chế và kiểm soát các đặc quyền truy cập của người dùng điện toán và các nguồn 
mạng dựa trên các chứng chỉ (credential) được giao; dịch vụ máy tính, cụ thể là, lọc lưu 
lượng truy cập mạng điện tử; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp dịch vụ truyền, phát 
trực tiếp màn hình nền và ứng dụng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây; các dịch vụ máy vi tính, cụ thể là, dịch vụ nhà 
cung cấp dịch vụ đám mây; cho thuê không gian lưu trữ nội dung số trên mạng internet; 
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nhà cung cấp dịch vụ đám mây các cơ sở dữ liệu điện tử và môi trường máy tính ảo; dịch 
vụ nhà cung cấp máy chủ; dịch vụ chia sẻ thời gian máy vi tính; cung cấp các hệ thống 
máy tính ảo và các môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; các dịch vụ 
máy tính, cụ thể là cung cấp các ứng dụng ảo, trang điện tử, tập tin, cơ sở dữ liệu và các 
máy chủ lưu trữ có dung lượng khả biến cho người khác; các dịch vụ nhân rộng [khả năng 
máy tính], cụ thể là, cung cấp khả năng lưu trữ điện tử và điện toán khả biến cho người 
khác; quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu và môi trường điện toán ảo cho người khác; lưu trữ 
dữ liệu điện tử; cho thuê không gian trong một cơ sở tiện ích sở hữu lắp đặt/bố trí máy 
tính chung cho trung tâm chứa dữ liệu của người khác; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng 
(ASP), cụ thể là, nhà cung cấp các ứng dụng phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu của 
người khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ, quản lý, cung cấp, nhân rộng, quản trị, 
duy trì, giám sát, bảo mật, mã hóa văn bản, giải mã văn bản, sao chép và sao lưu cơ sở dữ 
liệu và môi trường điện toán đám mây cho người khác; tư vấn và cung cấp thông tin trong 
các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện toán đám mây, dịch vụ mạng điện tử (web), phần 
mềm, phần mềm dạng dịch vụ (SaaS), trí tuệ nhân tạo, phát triển phần mềm, phát triển trò 
chơi, cơ sở dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu, bộ nhớ dữ liệu, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu, 
lưu trữ dữ liệu, bảo mật dữ liệu và thông tin, mạng lưới, điện toán di động, và mạng lưới 
các thiết bị kết nối internet (IoT); lập kế hoạch, thiết kế và triển khai công nghệ máy tính 
cho người khác; thiết kế và phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ mạng điện tử và 
cơ sở hạ tầng điện toán đám mây; dịch vụ quản lý cấu hình phần mềm; dịch vụ di chuyển 
dữ liệu và ứng dụng; dịch vụ khai thác dữ liệu; sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu; sao lưu 
trực tuyến từ xa dữ liệu máy tính; dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; các dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật, cụ thể là, xử lý sự cố của các vấn đề phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là, giám sát các trang điện tử của người khác để cải thiện khả năng mở rộng và hiệu suất 
hoạt động; tạo ra các chỉ số thông tin dựa trên mạng máy tính, các trang điện tử, và các 
nguồn khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho người khác; cung cấp địa chỉ IP dành 
riêng cho người khác; dịch vụ DNS cho người khác, cụ thể là cung cấp máy chủ máy tính 
để lưu trữ điện tử các địa chỉ tên miền và các yêu cầu phân giải địa chỉ tên miền; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là phát hiện xâm nhập và bảo vệ cho mạng lưới và hệ thống máy tính; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp lưu trữ dữ liệu ảo và bộ nhớ đệm cho người khác; 
chuyển đổi đa nền tảng các nội dung kỹ thuật số sang các dạng khác của nội dung số; nén 
kỹ thuật số dữ liệu máy tính; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS); phần mềm dạng dịch vụ 
(SaaS) có tính năng phần mềm cho điện toán đám mây; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có 
tính năng phần mềm dành cho môi trường ảo; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng 
phần mềm quản lý và triển khai các máy ảo đến nền tảng điện toán đám mây; phần mềm 
dạng địch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để sử dụng trong tự động hóa và quản lý cơ 
sở hạ tầng điện toán đám mây; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để 
chạy các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính 
năng nền tảng phần mềm cho các mạng và các ứng dụng điện toán đám mây; phần mềm 
dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm cung cấp khả năng truy cập vào kho dữ liệu 
và nguồn máy tính có thể mở rộng dựa trên đám mây; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có 
tính năng phần mềm để theo dõi hiệu suất ứng dụng và đám mây; phần mềm dạng dịch vụ 
(SaaS) có tính năng phần mềm để ghi chép, báo cáo, phân tích và cảnh báo hình thành sự 
kiện; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm thu thập, chỉnh sửa, sửa đổi, 
tổ chức, đồng bộ hóa, tích hợp, giám sát, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; 
phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm cho truyền, phát trực tiếp dữ liệu, 
màn hình nền và ứng dụng; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm sao 
lưu, phục hồi và lưu trữ dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần phần 
mềm để truyền và di chuyển dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
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mềm để lưu trữ dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm quản lý cơ 
sở dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để tạo, lập cấu hình, 
cung cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm cất giữ, truy xuất, lưu trữ, trích xuất, định dạng, cấu trúc, hệ thống hoá, tổ chức, lập 
chỉ mục, xử lý, truy vấn, phân tích, sao chép và kiểm soát truy cập dữ liệu; phần mềm 
dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để ghi lại những thay đổi trong cơ sở dữ liệu; 
phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để cải thiện hiệu suất cơ sở dữ 
liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để cấu hình, cung cấp và mở 
rộng lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) cho cơ sở dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính 
năng phần mềm quản lý và tự động hóa mạng máy tính; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) 
có tính năng phần mềm để giám sát truy cập và hoạt động mạng máy tính; phần mềm 
dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm xác thực người dùng; phần mềm dạng dịch vụ 
(SaaS) có tính năng phần mềm mã hóa; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm để giám sát, theo dõi, ghi chép, phân tích, kiểm toán và báo cáo trong lĩnh vực tuân 
thủ an ninh bảo mật thông tin; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để 
giám sát, theo dõi, ghi chép và phân tích các sự kiện mạng máy tính, hoạt động của người 
dùng, các thay đổi thống kê bảo mật và hoạt động nguồn; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) 
có tính năng phần mềm bảo mật mạng; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm phát hiện mối đe dọa mạng; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm 
giám sát và quản lý truy cập mạng; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm công cụ tìm kiếm; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để tìm 
kiếm cơ sở dữ liệu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm tạo ra cơ sở dữ 
liệu thông tin và dữ liệu có thể tìm kiếm; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng 
phần mềm thông tin kinh doanh; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm 
cung cấp thông tin quản lý kinh doanh phức hợp, theo thời gian thực bằng cách kết hợp 
thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng 
phần mềm phân tích kinh doanh để thu thập và phân tích dữ liệu để tạo thuận lợi cho việc 
đưa ra quyết định kinh doanh; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để 
sử dụng trong phân tích dữ liệu lớn; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm tự động hoá việc xử lý các thông tin và dữ liệu không được cấu trúc, bán cấu trúc và 
có cấu trúc được lưu trữ trên mạng máy tính và internet; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) 
có tính năng phần mềm thương mại điện tử cho phép người dùng thực hiện các giao dịch 
kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có 
tính năng phần mềm để điều hành và quản lý tổng đài cuộc gọi và tổng đài liên lạc; phần 
mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng nền tảng phần mềm để cung cấp dịch vụ khách 
hàng và hỗ trợ khách hàng; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để 
nhận diện giọng nói, khuôn mặt và mắt; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm chuyển văn bản thành lời nói; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần 
mềm phân tích hình ảnh, nhận dạng, xử lý, chuyển đổi, cắt xén, thay đổi kích thước và 
nâng cao; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm cho truyền, phát trực 
tiếp video và định dạng và xử lý tốc độ cao các luồng truyền, phát trực tiếp âm thanh và 
video; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để triển khai nội dung 
video trực tuyến và theo yêu cầu; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm 
để cung cấp và mở rộng linh hoạt các dịch vụ xử lý, phân phối và lưu trữ video; phần mềm 
dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm được sử dụng để xử lý, chuyển đổi, chuyển 
mã, mã hóa, giải mã, mã hóa văn bản, giải mã văn bản, phân phối và thao tác các tệp 
video, hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng 
phần mềm để chèn và loại bỏ quảng cáo và các nội dung khác vào các luồng truyền, phát 
trực tiếp video; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm quản lý quyền kỹ 
thuật số; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm cho việc xem truyền hình 
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theo thời gian; phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm trò chơi; phần mềm 
dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm trung gian kết nối tương tác (engine) trò chơi; 
phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để quản lý, kết nối và vận hành 
các thiết bị điện tử của mạng lưới các thiết bị kết nối internet (IOT); phần mềm dạng dịch 
vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để cho phép các thiết bị điện tử vận hành và liên lạc nội 
bộ trong khi vẫn giữ được lợi ích của phân tích và dịch vụ cao cấp trong đám mây; phần 
mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng công cụ phát triển phần mềm; phần mềm dạng 
dịch vụ (SaaS) có tính năng bộ phát triển phần mềm (SDK); phần mềm dạng dịch vụ 
(SaaS) có tính năng phần mềm để phát triển, thử nghiệm, triển khai và quản lý ứng dụng; 
phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) có tính năng phần mềm để quản lý các dự án và nhóm 
phát triển phần mềm; giám sát hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu vì mục đích an ninh 
nhằm bảo vệ dữ liệu và thông tin khỏi sự truy cập trái phép; cung cấp các dịch vụ chứng 
thực người dùng để truy cập vào một môi trường máy tính ảo an toàn; cung cấp các dịch 
vụ chứng thực thông qua phần mềm không thể tải xuống trực tuyến để thiết lập và chuyển 
các chứng chỉ bảo mật cho các dịch vụ tên miền; dịch vụ thư mục tên miền (dịch vụ lưu 
trữ dữ liệu điện tử). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền, cụ thể là, điều phối việc đăng ký tên miền để nhận 
dạng người dùng và địa chỉ giao thức internet trên mạng internet; cung cấp cơ sở dữ liệu 
máy tính trực tuyến trong lĩnh vực thông tin đăng ký tên miền; dịch vụ an ninh được kiểm 
soát bằng máy tính, cụ thể là, theo dõi bằng điện tử, phát hiện và báo cáo về các mô hình 
nghi ngờ và bất thường về truy cập hoặc hoạt động mạng máy tính nhằm bảo vệ dữ liệu và 
thông tin khỏi sự truy cập trái phép. 
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(511)   Nhóm 07: Máy cụ thể là máy nông nghiệp, máy gia công gỗ, máy xây dựng, máy thủy lực 

và máy xúc đất; máy công cụ, công cụ vận hành bằng điện; đầu khẩu và khớp nối dùng 
cho máy, máy công cụ, công cụ chạy điện, công cụ nông nghiệp (trừ loại thao tác thủ 
công), công cụ cắt cỏ và làm vườn, máy và thiết bị làm sạch [dùng điện]; động cơ và đầu 
máy, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ phận ghép nối và truyền động, không dùng cho 
các phương tiện giao thông trên bộ; công cụ nông nghiệp trừ loại thủ công; máy khoan khí 
nén; bơm khí nén; kéo cắt khí nén; kích hơi; máy hút không khí; đai truyền cho máy móc; 
máy thổi; chổi vận hành bằng điện [bộ phận của máy]; chổi [bộ phận của máy]; cưa vận 
hành bằng điện; cưa xích; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; máy khí nén; máy nghiền đập; 
máy cày [máy móc]; máy sản xuất điện; máy phát điện; máy cắt chạy bằng điện; máy cắt; 
thiết bị mở cửa, dùng khí nén; thiết bị mở cửa bằng điện; thiết bị mở cửa, dùng thủy lực; 
thiết bị mở cửa nhà để xe bằng điện; khoan [dụng cụ chạy điện]; máy khoan; động cơ dẫn 
động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; mũi khoan, mâm cặp mũi 
khoan, đầu mũi khoan dùng cho dụng cụ khoan chạy điện và máy khoan [bộ phận máy]; 
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mâm cặp mũi khoan [bộ phận máy]; máy nong ống; đầu nong ống [bộ phận của máy]; 
búa điện; búa khí nén; thiết bị hàn vận hành bằng điện; súng bắn keo dính vận hành bằng 
điện; máy xay; bình phun khí nén [máy móc]; súng phun sơn; máy sơn; thiết bị và máy 
đánh bóng [dùng điện]; máy bơm; rô bốt công nghiệp [máy móc]; kéo điện; máy vặn đai 
ốc va đập [máy công cụ]; máy khoan động lực; máy xay chạy điện và vận hành bằng khí 
nén; chìa vặn vít, chạy điện; súng bơm mỡ [dụng cụ vận hành bằng điện]; máy vặn đai ốc 
[máy công cụ]; máy cắt tôn vận hành bằng điện; bộ phận hút bụi [bộ phận của máy]; súng 
bắn keo dính vận hành bằng điện có ống trong suốt; dụng cụ quay [máy công cụ]; máy cắt 
rung đa năng [máy công cụ]; máy khoan rút lõi bê tông; máy bắn đinh; kéo vận hành 
bằng điện; máy khoan bàn đứng; máy chà nhám băng cầm tay (công cụ chạy điện); trụ 
đứng của máy khoan rút lõi bê tông [bộ phận của máy]; pa-lăng xích lắc tay [bộ phận của 
máy]; pa-lăng xích kéo tay [bộ phận của máy]; máy phay định hình vận hành bằng điện; 
máy chà nhám bằng điện; máy làm sạch ống thoát; súng tán đinh vận hành bằng điện; 
máy bào vận hành bằng điện; súng phun cát vận hành bằng điện; máy trộn bê tông; máy 
đào đất; dụng cụ vặn ốc vít vận hành bằng điện; máy bơm hơi vận hành bằng điện; máy 
xả khí vận hành bằng điện; máy công cụ cắt cỏ và làm vườn cho mục đích ngoài trời; máy 
cắt cỏ; máy xén hàng rào cây; máy cắt hàng rào cây; máy thổi khí [máy móc]; máy hút 
thổi [máy móc]; máy xén cỏ; máy nghiền dùng trong công nghiệp; máy tách gỗ; máy giặt 
áp lực cao; máy xạc cỏ; thiết bị làm sạch bể bơi; máy rô bốt làm sạch; máy rô bốt làm 
sạch bể bơi; máy hút bụi chân không; máy hút bụi khô ướt; thiết bị đi kèm của máy hút 
bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng; thiết bị làm sạch chân không 
trung tâm; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy và thiết bị điện để giặt thảm; 
thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước; máy quét dọn; thiết bị rửa chạy điện; túi của máy hút 
bụi chân không; ống vòi của máy hút bụi chân không; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; 
máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay dùng trong nhà bếp, chạy điện; 
máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy rửa bát đĩa; máy ép thực phẩm, chạy 
điện; máy chế biến thức ăn dùng điện; bộ lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ; máy 
phân phối tự động thức ăn cho vật nuôi trong nhà; ống cuộn cơ khí, dùng để cuộn ống 
mềm; máy vắt khô [không sấy]; cơ cấu dẫn hướng cho máy móc; máy cho vật nuôi ăn 
được cơ giới hoá; máy là; mỏ hàn dùng điện; súng bắn ghim và búa đóng đinh dùng điện; 
máy cắt tôn (dụng cụ cầm tay); máy cắt tỉa cây cầm tay.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo; dao cạo; tông đơ để 
cạo râu; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ mài sắc vận hành bằng tay; dụng cụ 
cầm tay để bắn ghim và đinh; dụng cụ cầm tay dùng trong nghề mộc dân dụng và nghề 
mộc công trình; dụng cụ cầm tay để sử dụng trong trang trí; công cụ cầm tay để làm vườn; 
dụng cụ cầm tay làm vườn với trục cầm tay có thể mở rộng và các thiết bị đi kèm có thể 
hoán đổi cho nhau gồm kéo tỉa cành, dụng cụ xén tỉa, kéo cắt cây, xẻng, cào, cưa xếp và 
cuốc; cưa [dụng cụ cầm tay]; cán cưa; dao; dụng cụ cắt; dụng cụ cắt dạng bánh xe [dụng 
cụ cầm tay]; kéo; búa [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ mở hộp không dùng điện; khoan [dụng 
cụ cầm tay]; dụng cụ đỡ, giữ mũi khoan [công cụ cầm tay]; dụng cụ khoan xoắn ốc của 
thợ mộc; bàn là; đồ dùng [dụng cụ] bằng sắt dùng để xảm, trét tàu, thuyền; dụng cụ đột lỗ 
[công cụ cầm tay]; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; giũa [dụng cụ]; bơm tay, 
kéo cắt dành cho mục đích gia dụng; xẻng [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ căng dây [dụng cụ 
cầm tay]; kìm tuốt dây và nạo sàn [dụng cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; cái kìm, 
tua vít, không dùng điện, tua vít đóng cầm tay, không dùng điện; kéo cắt tôn; mũi khoan 
thay thế [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; súng để bít/trét và súng bắn keo [dụng cụ cầm 
tay]; khoan tay kiểu bánh cóc [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ xén tỉa; lưỡi cắt [dụng cụ cầm 
tay]; dụng cụ bơm hơi [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ xả khí [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ bào 
[dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn ốc, vít [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ chà nhám [dụng cụ 
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cầm tay]; dụng cụ doa; đầu đục [dụng cụ cầm tay]; kẹp dùng cho công cụ cầm tay; dây 
đeo giữ dụng cụ; túi chuyên dụng để đựng dụng cụ cầm tay; túi đựng dụng cụ đi kèm dây 
đeo giữ dụng cụ; hàm kẹp; đục; dụng cụ nạo sơn [dụng cụ cầm tay]; bộ đầu khẩu vặn ốc; 
đầu khẩu và khớp nối dùng cho dụng cụ cầm tay; dụng cụ mài sắc; kính nâng, thao tác thủ 
công; xẻng đánh cây; bàn xoa; đầm phẳng [dụng cụ cầm tay]; bộ giữ tháo trục; cưa đĩa 
[dụng cụ cầm tay]; mai [dụng cụ cầm tay]; chân đứng của dụng cụ cầm tay; rìu; búa tạ; 
dùi [dụng cụ cầm tay]; vồ [dụng cụ cầm tay]; thanh bẩy; thanh cắt [dụng cụ cầm tay]; xà 
beng nạy; xà beng nhổ đinh; xà beng (molding bars); cuốc chuyên dụng [dụng cụ cầm 
tay]; cuốc chim; cào [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ rải thủ công; dụng cụ có lưỡi sắc [công 
cụ cầm tay]; chĩa xới cỏ [dụng cụ cầm tay]; kéo tỉa cành; rìu nhỏ; dụng cụ cắt gạch bằng 
tay [không phải là máy móc]; dụng cụ nhổ đinh, vận hành bằng tay; dụng cụ cắt bu lông 
(dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm phẳng bề mặt như xoa phẳng bê tông [dụng cụ cầm tay]; 
bộ dụng cụ ốp lát; giũa thô [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ bắn ghim [dụng cụ cầm tay]; súng 
bắn ghim và búa đóng đinh vận hành bằng tay; mỏ cặp; bộ lục giác (dụng cụ vặn bu-lông 
và đai ốc đầu lục giác); thước góc [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ gấp mép; kìm tuốt dây điện 
[dụng cụ cầm tay]; cuộn dây bật phấn để gióng độ thẳng [dụng cụ cầm tay]; xẻng xúc 
phân bón [dụng cụ cầm tay]; bộ dụng cụ dùng để trát dùng trong ốp lát vật liệu xây dựng; 
bộ dụng cụ thi công thảm tri sàn; dụng cụ để nạo [dụng cụ cầm tay]; đục góc chân tường 
để giấu mép thảm [dụng cụ cầm tay] để lắp đặt thảm; dụng cụ gỡ ván ốp chân tường 
[dụng cụ cầm tay]; cán của dụng cụ cầm tay; cán tay cầm [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; 
kéo xén [dụng cụ cầm tay]; kéo xén (tông đơ) cắt tóc; kéo xén cỏ [dụng cụ cầm tay]; bình 
phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đào xới [công cụ cầm tay]. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi 
tính; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị dập lửa; 
pin điện; pin mặt trời; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc pin mặt trời; nguồn điện cầm tay; bộ sạc 
AC (dòng điện xoay chiều); đầu chuyển đổi DC; dây cáp điện nối dài; bộ nắn điện; bộ 
đảo điện; máy thu thanh; loa; thiết bị theo dõi; thiết bị định vị toàn cầu; thước cuộn; thước 
thủy chuẩn và thiết bị đo mức nước; thiết bị đo khoảng cách bằng laser; thước [dụng cụ 
đo]; thước thẳng để đo đạc; thước gấp [dụng cụ đo]; thước vuông góc để đo đạc; bánh xe 
đo khoảng cách; dụng cụ và thiết bị thử nghiệm và đo đạc bằng điện không dùng cho mục 
đích y tế; dụng cụ thử nghiệm bằng điện không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo 
khoảng cách; thước đo khoảng cách bằng lase; thiết bị ghi khoảng cách; kìm và kẹp đo 
điện áp; kìm và kẹp đo dòng điện; máy dò điện áp; dụng cụ dò, không dùng cho y tế; máy 
quét, không dùng cho y tế; máy dò tìm kim loại dùng cho mục đích công nghiệp hoặc 
thương mại; máy dò đinh; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; máy ảnh đa phương 
tiện; máy nội soi kỹ thuật số đa phương tiện, dùng trong công nghiệp; nhiệt kế hồng 
ngoại, không dùng cho mục đích y tế; dây cáp điện thay thế; nam châm; quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, mũ bảo hiểm, găng tay, thắt lưng, kính bảo hộ, kính mắt, miếng đệm, tất 
cả cho mục đích bảo hộ; dây đai an toàn, không dùng cho ghế xe cộ và thiết bị thể thao; 
thiết bị báo động và thiết bị báo cháy; tai nghe; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị bảo hiểm 
và thiết bị an toàn trừ loại dùng cho xe cộ; thiết bị an toàn để phòng tránh tai nạn hoặc 
chấn thương trừ loại dùng cho xe cộ; dải băng, ruy băng, cờ, chóp nón, cờ đuôi nheo, biển 
báo hình tam giác để cảnh báo an toàn; thiết bị cảnh báo an toàn; thiết bị cảnh báo [không 
dùng cho xe cộ]; biển báo hiệu an toàn phản quang; dụng cụ hút đinh nam châm; thiết bị 
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cho việc lặn dùng bình khí nén; máy cân bằng laser chạy điện; khóa điện; thước vạch dấu 
[nghề mộc]. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; đèn pha dùng điện; đèn; đèn pin dùng điện; đèn 
sử dụng năng lượng mặt trời; đèn điện dùng cho cây Nô-en; đèn dùng cho xe đạp; bóng 
đèn; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt điện và chạy bằng pin dùng cho cá nhân; quạt 
phun sương làm mát dùng điện; quạt phun sương làm mát chạy bằng pin; thiết bị làm lạnh 
không khí có chức năng làm bay hơi mang đi được, dùng điện; thiết bị gia nhiệt dạng 
khẩu súng; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị sấy không khí; 
thiết bị lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; 
thiết bị làm lạnh, dùng điện; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; thiết bị chưng cất; 
máy sấy tóc; bộ lọc nước uống; bộ lọc cho điều hoà không khí; thiết bị sưởi ấm; thiết bị 
giữ ẩm; thiết bị và máy làm đá lạnh; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; 
hệ thống cung cấp nước; ấm đun nước, dùng điện; khoang làm lạnh và thùng chứa làm 
lạnh; lò nướng; nồi hơi, không là bộ phận máy móc; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị khử 
trùng; thiết bị sưởi ấm tay dùng điện dùng cho cá nhân; quần áo sưởi bằng điện; tấm sưởi, 
đệm sưởi, chăn sưởi, chạy điện (không dùng cho mục đích y tế); giày sưởi bằng điện; thiết 
bị làm ấm chỗ ngồi dùng điện; túi ngủ sưởi ấm bằng điện; lò nướng bánh bằng điện; máy 
pha cà phê; thiết bị nấu bếp (lò) và lò vi sóng; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2019-09605 (220) 28.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ 2M Beauty  (VN) 
17/12 liên khu 2-10, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-10007 (220) 29.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 25.1.6; A6.19.9; 5.13.4 
(591) Vàng đậm, cam, xanh đậm, nâu, trắng. 
(731) Hiệp hội sản xuất và thương 

mại nếp Quýt Kim Thành  (VN) 
Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
121 

(511)   Nhóm 30: Gạo nếp quýt. 
 

Nhóm 31: Thóc nếp quýt để làm giống. 
 

(210) 4-2019-10019 (220) 29.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại yến 
sào Yến Ngọc Việt  (VN) 
38 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 

đóng hộp. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào và các sản phẩm từ yến; quản lý kinh doanh công trình nuôi 
chim yến, làng nghề chim yến. 

 
Nhóm 36: Bất động sản nhà nuôi yến (diện tích đất sử dụng nuôi yến); lập hồ sơ dự án 
đầu tư công trình nuôi chim yến, làng nghề nuôi chim yến 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát và thi công xây dựng các công trình nuôi chim yến, làng 
nghề yến sào; giám sát và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư 
vấn cải tạo sửa chữa nhà yến cũ, nhà yến không thành công đạt hiệu quả cao; lắp đặt thiết 
bị, cải tạo thiết bị không phù hợp cho các công trình nuôi chim yến. 

 
Nhóm 40: Khai thác công trình nuôi chim yến, làng nghề chim yến (thu hoạch, bảo quản, 
gia công tổ yến). 

 
Nhóm 42: Chuyển giao bí quyết về kỹ thuật, công nghệ quy trình thiết kế, xây dựng mô 
hình nuôi yến trong và ngoài nước, khảo sát và tư vấn thiết kế các công trình nuôi chim 
yến, làng nghề yến sào; khảo sát và tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; quy hoạch thiết kế công trình nuôi chim yến, làng nghề nuôi chim yến. 

 
Nhóm 44: Nuôi chim yến. 

 

 
(210) 4-2019-10029 (220) 29.03.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88259636 13.01.2019 US 

  
(731) TWIN-STAR INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
1690 South Congress Ave., Suite 210, 
Delray Beach, FL. 33445 USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Lò sưởi chạy điện (dùng trong nhà). 

 

Nhóm 19: Đường viền bao quanh lò sưởi không bằng kim loại; mặt lò sưởi không bằng 

kim loại. 

 

Nhóm 20: Bàn trang điểm trong nhà tắm; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 

 
(210) 4-2019-10039 (220) 29.03.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại yến 
sào Yến Ngọc Việt  (VN) 
38 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 

đóng hộp. 

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào và các sản phẩm từ yến; quản lý kinh doanh công trình nuôi 

chim yến, làng nghề chim yến.  

 

Nhóm 36: Bất động sản nhà nuôi yến (diện tích đất sử dụng nuôi yến); lập hồ sơ dự án 

đầu tư công trình nuôi chim yến, làng nghề nuôi chim yến. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát và thi công xây dựng các công trình nuôi chim yến, làng 

nghề yến sào; giám sát và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư 

vấn cải tạo sửa chữa nhà yến cũ, nhà yến không thành công đạt hiệu quả cao; lắp đặt thiết 

bị, cải tạo thiết bị không phù hợp cho các công trình nuôi chim yến. 

 

Nhóm 40: Khai thác công trình nuôi chim yến, làng nghề chim yến (thu hoạch, bảo quản, 

gia công tổ yến). 

 

Nhóm 42: Chuyển giao bí quyết về kỹ thuật, công nghệ quy trình thiết kế, xây dựng mô 

hình nuôi yến trong và ngoài nước; khảo sát và tư vấn thiết kế các công trình nuôi chim 

yến, làng nghề yến sào; khảo sát và tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp; quy hoạch thiết kế công trình nuôi chim yến, làng nghề nuôi chim yến. 

 

Nhóm 44: Nuôi chim yến. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
123 

(210) 4-2019-10094 (220) 01.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Thế Hai  (VN) 
226 Thích Quảng Đức, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa, thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2019-10196 (220) 01.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CJ HEALTHCARE CORPORATION  

(KR) 
6F, 7F, 8F, 100, Eulji-ro Jung-Gu, Seoul 
04551 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thảo dược; đồ uống dùng cho mục đích y tế, cụ thể là, đồ uống 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y 
tế, đồ uống có bản chất là chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y tế giúp giảm cảm 
giác nôn nao, khó chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn cao; thực phẩm dùng cho 
mục đích y tế, cụ thể là, thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế, thực phẩm ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ nhỏ; đồ uống y tế; thuốc tăng cường 
chức năng gan; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, cụ thể là, chất bổ sung 
dinh dưỡng chứa lutein, chất bổ sung dinh dưỡng chứa kế sữa, chất bổ sung dinh dưỡng 
chứa collagen; lutein dùng cho mục đích dược phẩm; kế sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm, cụ thể là chiết xuất của cây kế sữa; collagen dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ 
cây thuốc dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng giúp giảm cảm giác 
nôn nao, khó chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn cao. 

 

 
(210) 4-2019-10197 (220) 01.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CJ HEALTHCARE CORPORATION  

(KR) 
6F, 7F, 8F, 100, Eulji-ro Jung-Gu, Seoul 
04551 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt thành phẩm đã qua chế biến; cá thành phẩm đã qua chế biến; trứng; sữa; 

hải sản đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; trái cây thành phẩm được đông khô; rau 
củ thành phẩm đã qua chế biến; rau củ thành phẩm được đông khô; nhân sâm thành phẩm 
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đã qua chế biến, được sử dụng như rau củ; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe 
trên cơ sở cá và động vật có vỏ cứng đã qua chế biến, không dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở thịt, không dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở cây kế sữa, không dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm bổ sung chế độ ăn hàng ngày trên cơ sở cá và động vật có vỏ 
cứng, không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung chế độ ăn hàng ngày trên cơ sở 
thịt, không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung chế độ ăn hàng ngày trên cơ sở 
cây kế sữa, không dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thịt; chiết xuất từ hải sản; chiết 
xuất từ cây kế sữa, không dùng cho mục đích y tế; dầu dùng cho thực phẩm; dầu từ hạt kế 
sữa. 

 

 
(210) 4-2019-10198 (220) 01.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CJ HEALTHCARE CORPORATION  

(KR) 
6F, 7F, 8F, 100, Eulji-ro Jung-Gu, Seoul 
04551 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên 

cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà giúp giảm cảm giác nôn nao, khó chịu sau khi sử 
dụng đồ uống có nồng độ cồn cao, không chứa dược chất, không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm bổ sung chế độ ăn hàng ngày trên cơ sở ngũ cốc, không dùng cho mục đích y 
tế; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc nguyên 
hạt đã qua chế biến; bánh kẹo; gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-10199 (220) 01.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CJ HEALTHCARE CORPORATION  

(KR) 
6F, 7F, 8F, 100, Eulji-ro Jung-Gu, Seoul 
04551 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hỗ trợ sức khỏe giúp giảm cảm giác nôn nao, khó 

chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn cao, không dùng cho mục đích y tế; nước 
khoáng và nước uống có ga; nước ngọt; đồ uống từ nước ép trái cây, không cồn; đồ uống 
tăng lực, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống tăng lực bổ sung kế sữa, không dùng 
cho mục đích y tế; đồ uống thể thao bổ sung kế sữa, không dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống thể thao giàu protein, không cồn, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn 
bổ sung collagen, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn bổ sung chiết xuất 
cây kế sữa, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không cồn bổ sung lutein, không 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống không cồn từ chiết xuất thực vật; nước ép rau củ chứa chiết xuất 
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nhân sâm, không dùng cho mục đích y tế; bột nhân sâm dùng pha chế đồ uống, không 
dùng cho mục đích y tế; chiết xuất nhân sâm dùng pha chế đồ uống, không dùng cho mục 
đích y tế; si rô và chế phẩm dùng pha chế đồ uống; nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-10283 (220) 02.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng đất, ghi đen, xanh nước biển, nâu 

đất. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Sản xuất - Kinh 
doanh cá đặc sản Thái Hòa  
(VN) 
Thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 29: Con cá chiên (đã qua sơ chế).  
 

Nhóm 31: Con cá chiên (tươi sống).  
 

 
(210) 4-2019-10462 (220) 02.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 76033 04.10.2018 JM 

  
(731) ADP, LLC  (US) 

One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, bao gồm phần mềm máy tính để dùng trong quản trị kinh 

doanh, kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu thông tin sự có mặt và 
thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và 
tài năng, quản lý trợ cấp người lao động và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm 
bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính và quản lý dữ liệu; phần cứng máy tính, 
bao gồm phần cứng máy tính dùng bởi người sử dụng lao động trong quản trị kinh doanh, 
kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu thông tin sự có mặt và thời 
gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và tài 
năng, quản lý trợ cấp người lao động và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm 
bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính, và quản lý dữ liệu; xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải xuống, podcast, video và lập trình đa phương tiện trong lĩnh vực quản trị kinh 
doanh, kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu thông tin sự có mặt và 
thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và 
tài năng, quản lý trợ cấp người lao động và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm 
bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính, và quản lý dữ liệu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, thuê nhân sự, kiểm tra thông 
tin, quản lý năng lực, quản lý bồi thường, quản lý kế nhiệm; dịch vụ tư vấn và lưu trữ hồ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
126 

sơ trong lĩnh vực sắp xếp kế hoạch, thời gian, sự tham dự, nghỉ phép và nghỉ việc của 
người lao động; dịch vụ lưu trữ hồ sơ ghi chép, xử lý, thanh toán, quản trị và quản lý bảng 
lương; dịch vụ xử lý dữ liệu; dịch vụ khảo sát, nghiên cứu và kiểm toán liên quan đến 
nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý và quản trị trợ cấp người lao động, lưu trữ hồ 
sơ hỗ trợ thất nghiệp; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ đề cập ở trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, thông tin, lập kế hoạch, quản lý và quản trị liên 
quan tới bảo hiểm; dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, thông tin, lập kế hoạch, quản lý, quản trị 
và báo cáo liên quan tới tài chính; cung cấp dịch vụ tư vấn, tính toán và xử lý dữ liệu cho 
người sử dụng lao động trong lĩnh vực ghi nợ và tuân thủ thuế theo bảng lương, quản lý 
trợ cấp tài chính, quản lý yêu cầu bồi thường của người lao động; quản lý quỹ hưu trí nhân 
viên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, bao gồm giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực quản 
lý kinh doanh, kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu hồ sơ sự có 
mặt và thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân 
sự và tài năng, quản lý trợ cấp nhân viên và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo 
hiểm bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính và quản lý dữ liệu, quản lý bảng 
tiền lương, tuân thủ thuế, lưu hồ sơ sự có mặt và thời gian làm việc của nhân viên, quản trị 
trợ cấp, thuê nhân viên, và đào tạo nhân viên; sắp xếp, tổ chức, thực hiện và trình bày các 
hội nghị chuyên đề, hội thảo, lớp học, hội thảo trên web, hội nghị, hướng dẫn trực tuyến 
và các chương trình đào tạo từ xa; xuất bản sách và tạp chí xuất bản định kỳ; cung cấp các 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống, podcast, video và lập trình đa 
phương tiện trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, kế toán, quản lý bảng tiền lương, quản lý 
hỗ trợ thất nghiệp, lưu hồ sơ sự có mặt và thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân 
viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và tài năng, quản lý trợ cấp nhân viên và kế 
hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm bồi thường cho người lao động, quản lý tài 
chính và quản lý dữ liệu, quản lý bảng tiền lương, tuân thủ thuế, lưu hồ sơ có mặt và thời 
gian làm việc của nhân viên, quản trị trợ cấp, thuê nhân viên, và đào tạo nhân viên. 

 
Nhóm 42: Cung cấp trang web, cơ sở dữ liệu trực tuyến và cổng thông tin internet trong 
lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, bảng lương, trợ cấp người lao động, hỗ trợ thất nghiệp, 
tuyển dụng nhân viên, thuê, quản lý hiệu suất, bồi thường và kế nhiệm, và sắp xếp kế 
hoạch, thời gian, sự tham dự, nghỉ phép và nghỉ việc của nhân viên; cung cấp trang web, 
cơ sở dữ liệu trực tuyến và cổng thông tin internet trong lĩnh vực bảo hiểm, các vấn đề về 
tài chính, và các quỹ hưu trí,thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cập 
nhật, cho thuê, bảo trì và cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ phần mềm máy tính; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống, bao gồm phần 
mềm máy tính sử dụng trong quản lý kinh doanh, kế toán, quản lý và xử lý bảng lương, 
quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu hồ sơ sự có mặt và thời gian làm việc của nhân viên, thuê 
nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và tài năng, quản lý trợ cấp nhân viên và 
kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm bồi thường cho người lao động, quản lý tài 
chính và quản lý dữ liệu; cung cấp trang web đặc trưng về công nghệ cho quản trị nguồn 
nhân lực, quản lý tài chính, việc làm, tuyển dụng, quản lý dữ liệu, bảng lương và bồi 
thường, trợ cấp và kế hoạch nghỉ hưu, và bảo hiểm; điện toán đám mây và các dịch vụ 
phần mềm trực tuyến không thể tải xuống đặc trưng là phần mềm để sử dụng cho quản trị 
nguồn nhân lực, quản lý tài chính, việc làm, tuyển dụng, quản lý dữ liệu, bảng lương và 
bồi thường, trợ cấp và kế hoạch nghỉ hưu, và bảo hiểm 
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(210) 4-2019-10463 (220) 02.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88/202,672 21.11.2018 US 

  
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng. 
(731) ADP, LLC  (US) 

One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey, 07068, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính để dùng trong quản trị kinh 

doanh, kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu thông tin sự có mặt và 
thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và 
tài năng, quản lý trợ cấp người lao động và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm 
bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính và quản lý dữ liệu; phần cứng máy tính, 
cụ thể là phần cứng máy tính dùng bởi người sử dụng lao động trong quản trị kinh doanh, 
kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu thông tin sự có mặt và thời 
gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và tài 
năng, quản lý trợ cấp người lao động và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm 
bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính, và quản lý dữ liệu; xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải xuống, podcast, video, và lập trình đa phương tiện trong lĩnh vực quản trị kinh 
doanh, kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu thông tin sự có mặt và 
thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và 
tài năng, quản lý trợ cấp người lao động và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm 
bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính, và quản lý dữ liệu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, thuê nhân sự, kiểm tra thông 
tin, quản lý năng lực, quản lý bồi thường, quản lý kế nhiệm; dịch vụ tư vấn và lưu trữ hồ 
sơ trong lĩnh vực sắp xếp kế hoạch, thời gian, sự tham dự, nghỉ phép và nghỉ việc của 
người lao động; dịch vụ lưu trữ hồ sơ ghi chép, xử lý, thanh toán, quản trị và quản lý bảng 
lương; dịch vụ xử lý dữ liệu; dịch vụ khảo sát, nghiên cứu và kiểm toán liên quan đến 
nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý và quản trị trợ cấp người lao động, lưu trữ hồ 
sơ hỗ trợ thất nghiệp; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ đề cập ở trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, thông tin, lập kế hoạch, quản lý và quản trị liên 
quan tới bảo hiểm; dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, thông tin, lập kế hoạch, quản lý, quản trị 
và báo cáo liên quan tới tài chính; cung cấp dịch vụ tư vấn, tính toán và xử lý dữ liệu cho 
người sử dụng lao động trong lĩnh vực ghi nợ và tuân thủ thuế theo bảng lương, quản lý 
trợ cấp tài chính, quản lý yêu cầu bồi thường của người lao động; quản lý quỹ hưu trí nhân 
viên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, bao gồm giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực quản 
lý kinh doanh, kế toán, quản lý bảng lương, quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu hồ sơ sự có 
mặt và thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân 
sự và tài năng, quản lý trợ cấp nhân viên và kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo 
hiểm bồi thường cho người lao động, quản lý tài chính và quản lý dữ liệu, quản lý bảng 
tiền lương, tuân thủ thuế, lưu hồ sơ sự có mặt và thời gian làm việc của nhân viên, quản trị 
trợ cấp, thuê nhân viên, và đào tạo nhân viên; sắp xếp, tổ chức, thực hiện và trình bày các 
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hội nghị chuyên đề, hội thảo, lớp học, hội thảo trên web, hội nghị, hướng dẫn trực tuyến 
và các chương trình đào tạo từ xa; xuất bản sách và tạp chí xuất bản định kỳ; cung cấp các 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống, podcast, video và lập trình đa 
phương tiện trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, kế toán, quản lý bảng tiền lương, quản lý 
hỗ trợ thất nghiệp, lưu hồ sơ sự có mặt và thời gian làm việc của nhân viên, thuê nhân 
viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và tài năng, quản lý trợ cấp nhân viên và kế 
hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm bồi thường cho người lao động, quản lý tài 
chính và quản lý dữ liệu, quản lý bảng tiền lương, tuân thủ thuế, lưu hồ sơ có mặt và thời 
gian làm việc của nhân viên, quản trị trợ cấp, thuê nhân viên, và đào tạo nhân viên. 

 
Nhóm 42: Cung cấp trang web, cơ sở dữ liệu trực tuyến và cổng thông tin internet trong 
lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, bảng lương, trợ cấp người lao động, hỗ trợ thất nghiệp, 
tuyển dụng nhân viên, thuê, quản lý hiệu suất, bồi thường và kế nhiệm, và sắp xếp kế 
hoạch, thời gian, sự tham dự, nghỉ phép và nghỉ việc của nhân viên; cung cấp trang web, 
cơ sở dữ liệu trực tuyến và cổng thông tin internet trong lĩnh vực bảo hiểm, các vấn đề về 
tài chính, và các quỹ hưu trí,thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cập 
nhật, cho thuê, bảo trì và cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ phần mềm máy tính; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống, bao gồm phần 
mềm máy tính sử dụng trong quản lý kinh doanh, kế toán, quản lý và xử lý bảng lương, 
quản lý hỗ trợ thất nghiệp, lưu hồ sơ sự có mặt và thời gian làm việc của nhân viên, thuê 
nhân viên, thương mại điện tử, quản lý nhân sự và tài năng, quản lý trợ cấp nhân viên và 
kế hoạch nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm bồi thường cho người lao động, quản lý tài 
chính và quản lý dữ liệu; cung cấp trang web đặc trưng về công nghệ cho quản trị nguồn 
nhân lực, quản lý tài chính, việc làm, tuyển dụng, quản lý dữ liệu, bảng lương và bồi 
thường, trợ cấp và kế hoạch nghỉ hưu, và bảo hiểm; điện toán đám mây và các dịch vụ 
phần mềm trực tuyến không thể tải xuống đặc trưng là phần mềm để sử dụng cho quản trị 
nguồn nhân lực, quản lý tài chính, việc làm, tuyển dụng, quản lý dữ liệu, bảng lương và 
bồi thường, trợ cấp và kế hoạch nghỉ hưu, và bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-10480 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vinafloor   (VN)
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Sàn cao su cuộn; sàn cao su tấm; sàn chống tĩnh điện. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: sàn gỗ công nghiệp; sàn gỗ tự nhiên; sàn gỗ 
engineered. 

 

Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm chùi chân; tấm lát sàn bằng nhựa vinyl; tấm lót sàn dùng 
trong lĩnh vực thể thao; tấm lót sàn có tác dụng kháng khuẩn; giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt các vật liệu lót sàn. 
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(210) 4-2019-10481 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vinafloor   (VN)
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Sàn cao su cuộn; sàn cao su tấm; sàn chống tĩnh điện. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: sàn gỗ công nghiệp; sàn gỗ tự nhiên; sàn gỗ 
engineered. 

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm chùi chân; tấm lát sàn bằng nhựa vinyl; tấm lót sàn dùng 
trong lĩnh vực thể thao; tấm lót sàn có tác dụng kháng khuẩn; giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt các vật liệu lót sàn. 

 

 
(210) 4-2019-10501 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Trần Hùng Linh  (VN) 

43 ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: bàn cầu, chậu rửa, bồn tiểu nam, bồn vệ sinh nữ, sen 

tắm, vòi chậu rửa, phụ kiện phòng tắm, cụ thể là: phụ kiện bồn tắm, phụ kiện buồng tắm 
khí nóng, bồn tắm; thiết bị nhà bếp bao gồm: bếp điện, bếp ga, máy hút mùi, lò vi sóng, lò 
nướng, xoong nồi bằng điện, chậu rửa nhà bếp, vòi chậu rửa dùng điện. 

 
 

 
(210) 4-2019-10507 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.4.1; A3.4.2; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Trắng, cam, nâu đất, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng B.B.Q  (VN) 
36-38 đường số 6, khu Hưng Phước 3, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn. 
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(210) 4-2019-10538 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì Tân Hưng 
Phát  (VN) 
47D đường số 2, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công màng bọc thực phẩm và màng nhôm giấy bạc. 

 

 
(210) 4-2019-10583 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, 

INC.   (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp hỗ 

trợ quản lý kinh doanh trong việc lập và điều hành khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán 
rượu, trung tâm chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp (spa), điểm vui chơi giải trí và luyện tập 
sức khỏe, và cửa hàng bán lẻ; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý và điều hành 
khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán rượu, trung tâm chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp (spa), 
điểm vui chơi giải trí và luyện tập sức khỏe, và cửa hàng bán lẻ cho người khác; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ, cụ thể là, quà tặng, đồ lưu niệm, và dịch vụ cửa hàng tiện lợi, cụ thể là 
bán quà tặng, đồ lưu niệm, báo và tạp chí xuất bản định kỳ, chế phẩm trang điểm và vệ 
sinh thân thể, quần áo, đồ dùng cho giường (chăn, gối, đệm, khăn trải giường) và khăn 
tắm, đồ trang sức, đồ ăn nhanh và đồ uống; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; cho thuê 
các phương tiện/tiện nghi là các trang thiết bị và máy móc cho việc sử dụng tại văn phòng, 
bao gồm: máy in, máy chiếu; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ lên kế hoạch cho 
những cuộc họp trong kinh doanh (dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh); cho thuê các 
phương tiện/tiện nghi trong các buổi họp kinh doanh, cụ thể là, trang thiết bị và máy móc 
văn phòng, bao gồm: máy in, máy chiếu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán rượu và quầy giải khát; dịch vụ phòng cho 
thuê ở khu nghỉ dưỡng (resort); cung cấp tiện nghi chung cho các cuộc họp, hội nghị/hội 
thảo và triển lãm, cụ thể là cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, cung 
cấp phòng họp và không gian cho các cuộc họp, cung cấp bàn, ghế, khăn trải bàn/khăn ăn 
và đồ thủy tinh, cung cấp các phòng và không gian có phục vụ thực phẩm và đồ uống các 
loại do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp các tiện nghi cho các buổi tiệc và phục vụ 
các hoạt động xã hội trong các sự kiện đặc biệt, cụ thể là, cung cấp thực phẩm và đồ uống 
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do nhà hàng thực hiện, cung cấp phòng họp và không gian cho các cuộc họp, cung cấp 
bàn, ghế, khăn trải bàn/khăn ăn và đồ thủy tinh, cung cấp các phòng và không gian có 
phục vụ thực phẩm và đồ uống các loại do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở tại khách 
sạn cho người khác; cung cấp các tiện nghi cho các hội nghị và hội thảo. 

 

 
(210) 4-2019-10588 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; 14.7.6; 21.1.17; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ AgrHub    (VN) 
F Central, 16A Lê Hồng Phong nối dài, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử; cảm biến; thiết bị điều khiển thông minh; ổ cắm thông minh, 

thiết bị điều khiển thủy canh; thiết bị điều khiển trung tâm; thiết bị giám sát; thiết bị trồng 
cây thông minh.  

 
Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ: thiết bị điện tử, cảm biến, thiết bị điều khiển, ổ cắm thông 
minh, thiết bị giám sát, thiết bị mạng, camera, thẻ giá điện tử, thiết bị ngoại vi máy tính, 
chương trình máy vi tính, thiết bị trồng cây thông minh; dịch vụ thương mại điện tử về 
thiết bị, thiết bị điện tử ngành nông nghiệp công nghệ cao; quản lý cửa hàng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám sát và quản lý từ xa (nông trại, nông nghiệp); dịch vụ truy xuất, 
phân tích nguồn gốc; dịch vụ lưu trữ dữ liệu; dịch vụ phân tích và thống kê dữ liệu; thiết 
kế công nghiệp.  

 
 

 
(210) 4-2019-10593 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LEE BOHEE  (KR) 

B1F, 15, Muhak-ro 28-gil, Dongdaemun-
gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 

người khác]; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ trung 
tâm thương mại (cụ thể là các hoạt động mua bán tại siêu thị và trung tâm mua sắm cho 
các sản phẩm: mỹ phẩm, kem làm trắng da, dầu gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chế phẩm làm sạch da [mỹ phẩm], mặt nạ mỹ phẩm); tiếp thị. 
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(210) 4-2019-10598 (220) 03.04.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 26.11.22; A16.1.5 

(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 

P.O.BOX 2681 GT, Century Yard, 

Cricket Square, Hutchins Drive, George 

Town, Grand Cayman, CAYMAN 

ISLANDS. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thẻ nhớ; chương trình trò chơi máy tính có 

thể tải xuống được; phần mềm trò chơi video; thẻ ghi nợ được mã hóa; thiết bị định vị 

toàn cầu; thiết bị lái xe tự động; ứng dụng máy tính cho lái xe tự động, phần mềm thanh 

toán điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng trực tuyến; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ nghiên cứu thị 

trường; quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ mua sắm cho người khác 

[mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 

dịch vụ của người khác; quảng bá hàng hoá và dịch vụ cho người khác; cung cấp thông tin 

kinh doanh. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền tải điện tử viễn thông; truyền tin trực 

tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn 

thông], cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 

dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ hãng tin. 

 

Nhóm 41: Cung cấp trò chơi trực tuyến; thông tin giải trí; cung cấp các trò chơi máy tính 

nhiều người chơi tương tác qua internet và các mạng truyền thông điện tử; xuất bản sách 

và báo điện tử trực tuyến; thông tin về giả trí tiêu khiển; dịch vụ công viên vui chơi giải 

trí; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội nghị. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính để xử lý dữ liệu; cung cấp 

công cụ tìm kiếm trên internet; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp dịch 

vụ để sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống; cung cấp dịch vụ bảo 

mật cho mạng máy tính; truy cập máy tính và giao dịch trên máy tính; điện toán đám 

mây; dịch vụ lập bản đồ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn, 

cho thuê phòng họp; cho thuê đồ đạc trong nhà; đặt chỗ ở nơi cắm trại; dịch vụ trông trẻ 

ban ngày [nhà trẻ]; cung cấp nơi nghỉ ngơi cho người cao tuổi [không bao gồm các dịch 

vụ y tế]. 
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(210) 4-2019-10759 (220) 04.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40201820436W 05.10.2018 SG 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) REGEN BEAUTY PTE. LTD.  (SG) 

33 UBI AVENUE 3 #08-13 VERTEX 
Singapore 408868 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ sở trà thảo mộc 

không dùng cho mục đích y tế; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm trên cơ sở trà để làm đồ 
uống; hương liệu thảo mộc, trừ tinh dầu, để làm đồ uống; nước thảo mộc ngâm [dạng trà, 
không dùng cho mục đích y tế]. 

 

 
(210) 4-2019-10808 (220) 04.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(731) Công ty cổ phần Nosafood  

(VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; trái cây sấy khô; thực phẩm được chế biến từ thịt và cá; sữa; chao 

(đậu phụ lên men). 
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao và các chế phẩm làm từ chúng; cà phê nhân tạo và chất thay 
thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, trà; hương liệu thực phẩm (tạo hương vị 
trong ngành chế biến thực phẩm), gạo; bột sắn; bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mỳ và các loại bánh được làm từ bột mỳ hoặc bột ngũ cốc; mỳ các loại được làm từ 
gạo, bột mỳ hoặc ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở gạo 
hoặc ngũ cốc); bánh kẹo các loại; đường, kẹo cao su; sô cô la; kẹo dẻo làm từ rau câu, 
nước xốt các loại; hạt tiêu; thảo quả đã qua chế biến (dùng làm gia vị); bột ngọt, mù tạt; 
nước mật; mật ong; bột nở; giấm, kem lạnh, nước tương (xì dầu), gia vị; tương ớt; sa tế; 
bánh phở tươi ăn liền. 

 
Nhóm 31: Yến mạch (chưa xử lý); rau quả tươi, thủy hải sản tươi sống; động vật sống; 
trứng cá (chưa qua chế biến). 

 
Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); bia; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống), 
si rô, sữa lạc (đồ uống không chứa cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: sốt lẩu thái (gia vị), 
tương đen, tương cà, gia vị lẩu thái, gia vị kho tiêu, gia vị bún bò. gia vị bún riêu, gia vị 
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phở, gia vị bò kho, gia vị hủ tiếu, súp chay, nước mắm, hạt điều rang muối, dầu ăn, đậu 
phộng chiên, đậu phộng rang muối, sữa, củ linh chi, mỹ phẩm, phô mai, yến sào, bánh 
kẹo, mì tôm, sô cô la, kem lạnh, đá lạnh dùng cho đồ uống, cháo ăn liền, muối, bột ớt, cà 
ri ăn liền, cà ri bột. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán 
cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-10838 (220) 04.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2018-0137248 05.10.2018 KR 

(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống] và nước có ga; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 
nước ngọt; đồ uống cô đặc từ trái cây ép; nước [đồ uống]; bia; bia không cồn. 

 

 
(210) 4-2019-10839 (220) 04.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2018-0137246 05.10.2018 KR 

(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm sô cô la; đá ăn được và kem lạnh; cơm hộp; bánh xăng đuých; kẹo 
gôm; kẹo; bánh bao hấp; trà (chè); đồ uống trên trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ 
sở trà (chè). 

 
 

(210) 4-2019-10843 (220) 04.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2018-0137232 05.10.2018 KR 

(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 
13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy dính (văn phòng phẩm) và tập anbom nhãn dính có hình; máy chữ và đồ 

dùng văn phòng [trừ đồ đạc]; đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); bìa bọc hộ 

chiếu; hộp bằng giấy hoặc các tông; bản in đồ họa; ảnh biểu diễn đồ họa; giấy dùng để in 

ảnh; sách; xuất bản phẩm dạng in. 
 

(210) 4-2019-10844 (220) 04.04.2019 

  (441) 25.09.2019 

(300) 40-2018-0137234 05.10.2018 KR 

(531) 24.17.5; A24.17.6 

(731) BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.  

(KR) 

13-20, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da; thùng đựng hàng bằng da; ô, dù và gậy chống; ví bằng da 

đựng đồ trang điểm, chìa khóa và vật dụng cá nhân; nhãn mác bằng da; túi xách; ví; ví và 

hộp đựng thẻ tín dụng bằng da; ví để thẻ hành lý; hộp làm bằng da; tấm phủ bằng da. 
 

 
(210) 4-2019-11128 (220) 08.07.2016 

(641) 4-2016-20686 (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; A1.3.16 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH VINA  (VN) 
Số 64, quốc lộ 51, xã Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón (tự nhiên và nhân tạo). 

 

Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thức ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm chức 

năng dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế; đồ uống dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; dược thảo và chế phẩm từ thảo 

mộc; chế phẩm thuốc bổ có mục đích dược phẩm; thuốc thú y; men vi sinh phòng và chữa 

bệnh cho gia súc, gia cầm và động vật dưới nước; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; 

thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 

diệt cỏ dại; chế phẩm diệt sâu bọ trừ hại. 
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(210) 4-2019-11257 (220) 08.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần TA Store 

Việt Nam   (VN) 
Số nhà 15 ngõ 137, phố Việt Hưng, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-11315 (220) 09.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đào Chí Thành  (VN) 
Số 25 phố Ngũ nhạc, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy và thiết bị giặt thảm chạy điện; máy ép hoa quả; máy xay 

sinh tố. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng; chăn và đệm được làm ấm bằng điện; ấm điện; máy lọc nước, 
máy lọc nước có chức năng làm nóng và lạnh nước bằng điện; cây nước nóng lạnh; quạt; 
máy lọc không khí; nồi cơm điện; nồi lẩu điện; nồi áp suất dùng điện; lò nướng; lò vi 
sóng; máy hút ẩm. 

 
Nhóm 21: Xoong; nồi; chảo; ấm đun nước không dùng điện; nồi áp suất không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-11344 (220) 09.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, bạc, vàng, da cam, hồng đất, 

xám, nâu. 
(731) Hoàng Trung Nghĩa  (VN) 

P1909. HUD3-123 đường Tô Hiệu, 
phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chính). 
 

Nhóm 43: Quán trà sữa; quán đồ uống, dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn (do nhà 
hàng, quán ăn thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-11581 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A2.5.22; A2.5.23 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ, bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
[văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực, khăn giấy để tẩy trang, 
giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy, tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu để 
đóng gói [bằng giấy hoặc bìa cứng; màu nước của họa sỹ [để vẽ]; phiên bản đồ họa, ảnh 
chân dung; tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm 
bút chì; dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; 
hộp đựng bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; 
kẹp giấy, kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; 
giấy bồi; khay và giá công văn, khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng 
dính [đồ dùng văn phòng]; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; 
anbom tem và tiền xu; túi cho thùng đựng rác [bằng giấy hoặc bằng chất dẻo]; túi đựng 
rác [bằng giấy]; túi giữ đông, túi đựng quà bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy; túi 
mang, túi đựng bánh săn-uých, bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi tiệc liên hoan bằng 
giấy; túi quà tặng bằng giấy; túi đựng đá viên bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình 
nón; túi đựng bánh săn-uých bằng chất dẻo; túi nấu ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm 
bằng giấy; túi bằng giấy; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng 
gói; túi bằng chất dẻo dùng để đóng gói; túi rác bằng giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn 
phòng phẩm]; phong bì; giấy thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cái đánh dấu 
trang sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm; 
vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn phòng phẩm]; tập giấy viết, tập 
giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc 
hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; băng đàn hồi cho mục đích văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô 
màu; vật phẩm tẩy xoá, cục tẩy, chất lỏng tẩy xoá; dụng cụ mở thư chạy điện; vở chép 
nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ trang trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; khăn 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
138 

ăn bằng giấy; túi mang đồ ăn buổi trưa bằng giấy; hòm và hộp đựng làm bằng bìa cứng; 
sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng 
sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút chì màu; thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật 
dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; đồ bấm giấy [máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn 
phòng phẩm]; biển báo hiệu thận trọng bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; máy hủy giấy sử 
dụng cho văn phòng; máy nghiền CD sử dụng tại nhà hoặc cho văn phòng [văn phòng 
phẩm]; máy và thiết bị phủ chất dẻo [văn phòng phẩm]; thiết bị chạy điện gắn xi bằng 
nhiệt bảo vệ để niêm phong, đóng gói và đóng khung dùng cho tài liệu và ảnh chụp [văn 
phòng phẩm]; vật dụng đựng hoặc hộp đựng thẻ [văn phòng phẩm]; giấy trang trí cho hộp 
đựng đồ ăn trưa hoặc hộp đựng thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; 
vật đựng và hộp đựng cho đóng dấu và con dấu; truyện tranh; com-pa để vẽ; băng giấy và 
thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất 
lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; bìa tệp hồ sơ, bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ 
bằng giấy; bìa xếp thư mục [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết 
gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi bằng giấy; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; ruy 
băng mục; túi kẹp giấy; nhãn mác, không bằng vải; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản 
tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu vẽ được sử dụng ở trường học; sách mỏng; 
máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; ống đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính, khăn trải 
bàn bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng 
điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút lông để viết; phấn viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn 
phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao cắt/xén giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng 
giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc 
giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy 
làm từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho 
phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho điện thoại di động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có 
hoặc chưa có khung; khăn lau bằng giấy, giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho 
văn phòng, hộp đựng mũ bằng bìa cứng, thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay 
đựng màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông dùng cho hoạ sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ 
và viết thư pháp; bút chì cơ học; giấy washi; khuôn tô màu để trang trí thức ăn và đồ 
uống; thẻ tên [đồ dùng văn phòng], ruy băng in mã vạch; bột nhũ dùng cho mục đích văn 
phòng; thẻ kiểm tra hành lý bằng giấy; giấy lau để làm sạch.   

 

 
(210) 4-2019-11584 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A2.5.22; A2.5.23 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan.   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noe [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
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chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 
đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 
trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 
ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 
bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 
đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 
tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 
bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 
gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 
gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 
lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 
nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 
cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 
trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 
[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 
con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 
bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 
trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 
vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 
nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 
biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 
để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa, cột buồm cho 
ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 
sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo 
vào đế giày]; bài lá của nhật bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 
bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh 
(thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 
chơi]; máy chơi game pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy 
bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi 
cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; lều trại để 
chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi cầm tay để chơi trò chơi điện 
tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (tất cả không còn sống); chiết xuất của thịt; rau và 
hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, sữa, 
pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác; dầu và mỡ có thể ăn được; nước canh 
thịt; nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô đặc; trứng cá muối; sản phẩm 
làm từ sữa [sữa là chủ yếu]; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến sẵn làm 
từ cá; trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực vật; mứt cam 
nhão; nước thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa [sữa là chủ yếu]; nấm đã 
được bảo quản; quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu Hà Lan đã 
được bảo quản; vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây 
tẩm bột rán; rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu xúp; xúp; 
đậu phụ; rau trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; sữa chua; xúp ăn liền; 
thịt hầm ăn liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; 
món thịt hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã 
chế biến, để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối 
xông khói; chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai 
tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái 
cây; trái cây trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua 
nghiền nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến 
và được bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ 
anbumin của hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã 
được bảo quản; sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên 
men [kimchi]; dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội 
được chế biến làm thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống 
có chứa vi khuẩn axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên 
cơ sở sữa lạc; ruột để làm xúc xích, yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba 
[váng đậu]; món tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 
và bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bột nhồi và bánh kẹo; sôcôla; 
kem lạnh; kem trái cây và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật mía; 
nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị); thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 
giấm, xốt và các loại gia vị khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột để làm 
bánh ngọt, bánh kẹo dùng để trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh 
dầu; bánh gạo; kẹo; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên 
bánh trên cơ sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây noel; đồ uống ca cao có sữa; sản 
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phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và 
chế phẩm để dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng 
ngô; mảnh ngô dẹt mỏng; bột cà-ri [gia vị], bánh trứng, mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; hương 
liệu, trừ tinh dầu; bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi 
rô dùng cho thực phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua 
nấm; cam thảo [bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm 
mềm thịt cho mục đích gia dụng; bánh kếp, viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh pate; 
hạt tiêu; bánh pizza; bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; 
đường; bột nhão wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi 
phong cách nhật bản); món sushi của nhật bản, vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh [dạng 
kem lạnh]; bánh quy cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp thức ăn 
nhẹ bao gồm bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh 
nhân; chế phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; 
ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không dùng cho 
mục đích y tế; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên 
hoặc nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; 
bánh nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân, xốt 
cà chua; kem trái cây [đá lạnh]; mì xpa-ghét-ti; mứt [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho 
sa-lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, thức ăn nhẹ 
trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; bột 
ngô; mảnh yến mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu 
protein; bột, kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm 
từ bột đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ 
gia gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia 
vị; ramen [món ăn trên cơ sở mì của nhật bản]; senbei [bánh gạo], kẹo bạc hà làm thơm 
mát hơi thở. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 
khu ăn uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; trang trí thực phẩm; trang trí 
bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ 
cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp chỗ ở tạm thời cho triển 
lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu 
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ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; 
dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em [do nhà hàng 
thực hiện]; dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu [bar]; chuẩn 
bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa 
điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi 
ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật; cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; 
cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ; bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
[văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực; khăn giấy để tẩy trang, 
giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu [bằng 
giấy hoặc bìa cứng] để đóng gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, ảnh chân dung; 
tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; 
dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng 
bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; kẹp giấy, 
kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy bồi; 
khay và giá công văn; khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng dính [văn 
phòng phẩm]; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; anbom tem và 
tiền xu; túi cho thùng đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi đựng rác bằng giấy hoặc 
bằng chất dẻo; túi giữ đông bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi đựng quà bằng bìa cứng 
hoặc bằng giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh săn-uých (bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo); túi đựng bánh săn-uých (giấy); túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng giấy; 
túi đựng đá viên bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình nón, túi đựng bánh săn-uých 
bằng chất dẻo; túi nấu ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm bằng giấy; túi bằng giấy; túi 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi bằng chất dẻo dùng để 
đóng gói; túi rác bằng giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn phòng phẩm]; phong bì; giấy 
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thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cái đánh dấu trang sách; vật dụng đánh dấu 
trang sách; giá nhỏ chia ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; 
nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn phòng phẩm]; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy 
vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; 
băng đàn hồi cho mục đích văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xoá, cục 
tẩy, chất lỏng tẩy xoá; dụng cụ mở thư chạy điện; vở chép nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ 
trang trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi mang đồ ăn 
buổi trưa bằng giấy; hòm và hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo 
cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút 
chì màu; thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; 
đồ bấm giấy [máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng phẩm]; biển báo hiệu thận 
trọng bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; máy nghiền 
CD sử dụng tại nhà hoặc cho văn phòng [văn phòng phẩm]; máy và thiết bị phủ chất dẻo 
[văn phòng phẩm]; thiết bị chạy điện gắn xi bằng nhiệt bảo vệ để niêm phong, đóng gói 
và đóng khung dùng cho tài liệu và ảnh chụp [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng hoặc hộp 
đựng thẻ [văn phòng phẩm]; giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc hộp đựng thực 
phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa 
cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng và hộp đựng cho đóng dấu 
và con dấu; truyện tranh; com-pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy dùng để ghi các chương 
trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; 
bìa tệp hồ sơ; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; bìa xếp thư mục [đồ dùng 
văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; ruy băng mục; túi kẹp giấy; nhãn mác, không 
bằng vải; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp 
màu vẽ được sử dụng ở trường học; sách mỏng; máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; 
ống đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn trải bàn bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng 
máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao 
cắt/xén giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc 
cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải 
bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy làm từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi 
lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho 
điện thoại di động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có hoặc chưa có khung; khăn lau bằng 
giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa 
cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông 
dùng cho hoạ sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp; bút chì cơ học; 
giấy washi; khuôn tô màu để trang trí thức ăn và đồ uống; thẻ tên [đồ dùng văn phòng]; 
ruy băng in mã vạch; bột nhũ dùng cho mục đích văn phòng; thẻ kiểm tra hành lý bằng 
giấy; giấy lau để làm sạch. 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 

bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 

cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 

cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 

vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 

chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 

cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 

giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 

đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 

trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 

ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 

bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 

đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 

tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 

bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 

gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 

màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 

gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 

lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 

thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 

nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 

cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 

các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 

để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 

trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 

[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 

con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 

bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 

trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 

vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 

nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 

biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 

để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm cho 

ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 

sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo 

vào đế giày]; bài lá của nhật bản, áo phao, phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 

bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh 

(thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 

chơi]; máy chơi game pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy 

bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi 

cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; lều trại để 

chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi cầm tay để chơi trò chơi điện 

tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [tất cả đều không còn sống]; chiết xuất của thịt; rau 

và hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, 
sữa, pho mát, bơ, sữa chua và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; nước canh thịt; 
nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô đặc; trứng cá muối; sản phẩm làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến sẵn làm từ cá; 
trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực vật; mứt cam nhão; nước 
thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nấm đã được bảo quản; 
quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu hà lan đã được bảo quản; 
vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây tẩm bột rán; 
rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ; rau 
trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; sữa chua; xúp ăn liền; thịt hầm ăn 
liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; món thịt 
hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã chế biến, 
để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối xông khói; 
chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai tròn được bọc 
bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái cây; trái cây 
trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua nghiền 
nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến và được 
bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ anbumin của 
hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã được bảo quản; 
sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên men [kimchi]; 
dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội được chế biến làm 
thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống có chứa vi khuẩn 
axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; 
ruột để làm xúc xích; yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba [váng đậu]; món 
tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 
và bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo, sôcôla; 
kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật mía; 
nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị), thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 
giấm, xốt và các loại gia vị khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột để làm 
bánh ngọt; bánh kẹo trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bánh 
gạo; kẹo; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh trên cơ 
sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; 
đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chế phẩm để 
dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng ngô; mảnh ngô 
dẹt mỏng; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; hương liệu, trừ tinh dầu; 
bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi rô dùng cho thực 
phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo 
[bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh pate; hạt tiêu; bánh pizza; 
bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; đường; bột nhão 
wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi phong cách Nhật 
Bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh 
quy cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp thức ăn nhẹ bao gồm 
bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh nhân; chế 
phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ 
nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; 
bột ngô; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc 
nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh 
nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà 
chua; kem trái cây [đá lạnh]; mì xpa-ghét-ti; mút [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-
lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ 
trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; 
mảnh yến mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; 
bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột 
đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ gia 
gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; 
ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật Bản]; senbei [bánh gạo], kẹo bạc hà làm thơm mát 
hơi thở. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 
khu ăn uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; trang trí thực phẩm; trang trí 
bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ 
cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp chỗ ở tạm thời cho triển 
lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu 
ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; 
dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em [do nhà hàng 
thực hiện]; dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu [bar]; chuẩn 
bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa 
điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi 
ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật; cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; 
cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ; bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
[văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực; khăn giấy để tẩy trang, 
giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu [bằng 
giấy hoặc bìa cứng] để đóng gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, ảnh chân dung; 
tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; 
dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng 
bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; kẹp giấy, 
kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy bồi; 
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khay và giá công văn; khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng dính [văn 
phòng phẩm]; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; anbom tem và 
tiền xu; túi cho thùng đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi đựng rác bằng giấy hoặc 
bằng chất dẻo; túi giữ đông bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi đựng quà bằng bìa cứng 
hoặc bằng giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh săn-uých (bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo); túi đựng bánh săn-uých (giấy); túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng giấy; 
túi đựng đá viên bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình nón, túi đựng bánh săn-uých 
bằng chất dẻo; túi nấu ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm bằng giấy; túi bằng giấy; túi 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi bằng chất dẻo dùng để 
đóng gói; túi rác bằng giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn phòng phẩm]; phong bì; giấy 
thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cái đánh dấu trang sách; vật dụng đánh dấu 
trang sách; giá nhỏ chia ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; 
nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn phòng phẩm]; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy 
vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; 
băng đàn hồi cho mục đích văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xoá, cục 
tẩy, chất lỏng tẩy xoá; dụng cụ mở thư chạy điện; vở chép nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ 
trang trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi mang đồ ăn 
buổi trưa bằng giấy; hòm và hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo 
cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút 
chì màu; thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; 
đồ bấm giấy [máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng phẩm]; biển báo hiệu thận 
trọng bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; máy nghiền 
CD sử dụng tại nhà hoặc cho văn phòng [văn phòng phẩm]; máy và thiết bị phủ chất dẻo 
[văn phòng phẩm]; thiết bị chạy điện gắn xi bằng nhiệt bảo vệ để niêm phong, đóng gói 
và đóng khung dùng cho tài liệu và ảnh chụp [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng hoặc hộp 
đựng thẻ [văn phòng phẩm]; giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc hộp đựng thực 
phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa 
cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng và hộp đựng cho đóng dấu 
và con dấu; truyện tranh; com-pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy dùng để ghi các chương 
trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; 
bìa tệp hồ sơ; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; bìa xếp thư mục [đồ dùng 
văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; ruy băng mục; túi kẹp giấy; nhãn mác, không 
bằng vải; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp 
màu vẽ được sử dụng ở trường học; sách mỏng; máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; 
ống đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn trải bàn bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng 
máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao 
cắt/xén giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc 
cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải 
bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy làm từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi 
lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho 
điện thoại di động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có hoặc chưa có khung; khăn lau bằng 
giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa 
cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông 
dùng cho hoạ sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp; bút chì cơ học; 
giấy washi; khuôn tô màu để trang trí thức ăn và đồ uống; thẻ tên [đồ dùng văn phòng]; 
ruy băng in mã vạch; bột nhũ dùng cho mục đích văn phòng; thẻ kiểm tra hành lý bằng 
giấy; giấy lau để làm sạch. 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 

bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 

cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 

cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 

vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 

chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 

cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 

giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 

đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 

trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 

ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 

bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 

đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 

tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 

bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 

gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 

màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 

gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 

lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 

thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 

nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 

cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 

các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 

để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 

trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 

[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 

con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 

bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 

trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 

vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 

nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 

biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 

để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm cho 
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ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 

sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo 

vào đế giày]; bài lá của nhật bản, áo phao, phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 

bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh 

(thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 

chơi]; máy chơi game pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy 

bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi 

cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; lều trại để 

chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi cầm tay để chơi trò chơi điện 

tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [tất cả đều không còn sống]; chiết xuất của thịt; rau 

và hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, 

sữa, pho mát, bơ, sữa chua và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; nước canh thịt; 

nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô đặc; trứng cá muối; sản phẩm làm 

từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến sẵn làm từ cá; 

trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực vật; mứt cam nhão; nước 

thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nấm đã được bảo quản; 

quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu hà lan đã được bảo quản; 

vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây tẩm bột rán; 

rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ; rau 

trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; sữa chua; xúp ăn liền; thịt hầm ăn 

liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; món thịt 

hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã chế biến, 

để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối xông khói; 

chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai tròn được bọc 

bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái cây; trái cây 

trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua nghiền 

nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến và được 

bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ anbumin của 

hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã được bảo quản; 

sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên men [kimchi]; 

dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội được chế biến làm 
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thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống có chứa vi khuẩn 

axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; 

ruột để làm xúc xích; yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba [váng đậu]; món 

tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 
và bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo, sôcôla; 
kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật mía; 
nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị), thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 
giấm, xốt và các loại gia vị khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột để làm 
bánh ngọt; bánh kẹo trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bánh 
gạo; kẹo; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh trên cơ 
sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; 
đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chế phẩm để 
dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng ngô; mảnh ngô 
dẹt mỏng; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; hương liệu, trừ tinh dầu; 
bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi rô dùng cho thực 
phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo 
[bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh pate; hạt tiêu; bánh pizza; 
bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; đường; bột nhão 
wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi phong cách Nhật 
Bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh 
quy cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp thức ăn nhẹ bao gồm 
bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh nhân; chế 
phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ 
nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; 
bột ngô; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc 
nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh 
nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà 
chua; kem trái cây [đá lạnh]; mì xpa-ghét-ti; mút [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-
lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ 
trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; 
mảnh yến mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; 
bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột 
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đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ gia 
gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; 
ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật Bản]; senbei [bánh gạo], kẹo bạc hà làm thơm mát 
hơi thở. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 
khu ăn uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; trang trí thực phẩm; trang trí 
bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ 
cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp chỗ ở tạm thời cho triển 
lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu 
ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; 
dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em [do nhà hàng 
thực hiện]; dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu [bar]; chuẩn 
bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa 
điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi 
ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật; cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; 
cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 
đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ; bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
[văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực; khăn giấy để tẩy trang, 
giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu [bằng 
giấy hoặc bìa cứng] để đóng gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, ảnh chân dung; 
tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; 
dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng 
bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; kẹp giấy, 
kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy bồi; 
khay và giá công văn; khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng dính [văn 
phòng phẩm]; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; anbom tem và 
tiền xu; túi cho thùng đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi đựng rác bằng giấy hoặc 
bằng chất dẻo; túi giữ đông bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi đựng quà bằng bìa cứng 
hoặc bằng giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh săn-uých (bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo); túi đựng bánh săn-uých (giấy); túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng giấy; 
túi đựng đá viên bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình nón, túi đựng bánh săn-uých 
bằng chất dẻo; túi nấu ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm bằng giấy; túi bằng giấy; túi 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi bằng chất dẻo dùng để 
đóng gói; túi rác bằng giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn phòng phẩm]; phong bì; giấy 
thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cái đánh dấu trang sách; vật dụng đánh dấu 
trang sách; giá nhỏ chia ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; 
nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn phòng phẩm]; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy 
vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; 
băng đàn hồi cho mục đích văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xoá, cục 
tẩy, chất lỏng tẩy xoá; dụng cụ mở thư chạy điện; vở chép nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ 
trang trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi mang đồ ăn 
buổi trưa bằng giấy; hòm và hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo 
cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút 
chì màu; thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; 
đồ bấm giấy [máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng phẩm]; biển báo hiệu thận 
trọng bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; máy nghiền 
CD sử dụng tại nhà hoặc cho văn phòng [văn phòng phẩm]; máy và thiết bị phủ chất dẻo 
[văn phòng phẩm]; thiết bị chạy điện gắn xi bằng nhiệt bảo vệ để niêm phong, đóng gói 
và đóng khung dùng cho tài liệu và ảnh chụp [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng hoặc hộp 
đựng thẻ [văn phòng phẩm]; giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc hộp đựng thực 
phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa 
cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng và hộp đựng cho đóng dấu 
và con dấu; truyện tranh; com-pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy dùng để ghi các chương 
trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; 
bìa tệp hồ sơ; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; bìa xếp thư mục [đồ dùng 
văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; ruy băng mục; túi kẹp giấy; nhãn mác, không 
bằng vải; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp 
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màu vẽ được sử dụng ở trường học; sách mỏng; máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; 
ống đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn trải bàn bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng 
máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao 
cắt/xén giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc 
cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải 
bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy làm từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi 
lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho 
điện thoại di động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có hoặc chưa có khung; khăn lau bằng 
giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa 
cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông 
dùng cho hoạ sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp; bút chì cơ học; 
giấy washi; khuôn tô màu để trang trí thức ăn và đồ uống; thẻ tên [đồ dùng văn phòng]; 
ruy băng in mã vạch; bột nhũ dùng cho mục đích văn phòng; thẻ kiểm tra hành lý bằng 
giấy; giấy lau để làm sạch. 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 
đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 
trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 
ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 
bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 
đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 
tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 
bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 
gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 
gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 
lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 
nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 
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cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 
trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 
[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 
con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 
bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 
trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 
vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 
nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 
biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 
để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm cho 
ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 
sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo 
vào đế giày]; bài lá của nhật bản, áo phao, phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 
bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh 
(thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 
chơi]; máy chơi game pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy 
bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi 
cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; lều trại để 
chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi cầm tay để chơi trò chơi điện 
tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [tất cả đều không còn sống]; chiết xuất của thịt; rau 

và hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, 
sữa, pho mát, bơ, sữa chua và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; nước canh thịt; 
nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô đặc; trứng cá muối; sản phẩm làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến sẵn làm từ cá; 
trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực vật; mứt cam nhão; nước 
thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nấm đã được bảo quản; 
quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu hà lan đã được bảo quản; 
vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây tẩm bột rán; 
rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ; rau 
trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; sữa chua; xúp ăn liền; thịt hầm ăn 
liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; món thịt 
hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã chế biến, 
để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối xông khói; 
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chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai tròn được bọc 
bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái cây; trái cây 
trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua nghiền 
nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến và được 
bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ anbumin của 
hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã được bảo quản; 
sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên men [kimchi]; 
dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội được chế biến làm 
thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống có chứa vi khuẩn 
axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; 
ruột để làm xúc xích; yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba [váng đậu]; món 
tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 

và bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo, sôcôla; 

kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật mía; 

nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị), thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 

giấm, xốt và các loại gia vị khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột để làm 

bánh ngọt; bánh kẹo trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bánh 

gạo; kẹo; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh trên cơ 

sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; 

đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chế phẩm để 

dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng ngô; mảnh ngô 

dẹt mỏng; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; hương liệu, trừ tinh dầu; 

bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi rô dùng cho thực 

phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo 

[bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 

đích gia dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh pate; hạt tiêu; bánh pizza; 

bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; đường; bột nhão 

wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi phong cách Nhật 

Bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh 

quy cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp thức ăn nhẹ bao gồm 
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bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh nhân; chế 

phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ 

nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; 

bột ngô; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc 

nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh 

nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà 

chua; kem trái cây [đá lạnh]; mì xpa-ghét-ti; mút [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-

lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ 

trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; 

mảnh yến mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; 

bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột 

đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ gia 

gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; 

ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật Bản]; senbei [bánh gạo], kẹo bạc hà làm thơm mát 

hơi thở. 
 

 
(210) 4-2019-11671 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A18.1.8; 18.1.23; 4.5.2; 4.5.3 

(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 

khu ăn uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; trang trí thực phẩm; trang trí 

bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá 

nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, 

nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 

khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 

tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ 

cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp chỗ ở tạm thời cho triển 

lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu 

ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; 

dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em [do nhà hàng 

thực hiện]; dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu [bar]; chuẩn 

bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa 

điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi 

ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ 
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động vật; cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 

bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; 

cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ; bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
[văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực; khăn giấy để tẩy trang, 
giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu [bằng 
giấy hoặc bìa cứng] để đóng gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, ảnh chân dung; 
tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; 
dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng 
bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; kẹp giấy, 
kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy bồi; 
khay và giá công văn; khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng dính [văn 
phòng phẩm]; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; anbom tem và 
tiền xu; túi cho thùng đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi đựng rác bằng giấy hoặc 
bằng chất dẻo; túi giữ đông bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi đựng quà bằng bìa cứng 
hoặc bằng giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh săn-uých (bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo); túi đựng bánh săn-uých (giấy); túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng giấy; 
túi đựng đá viên bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình nón, túi đựng bánh săn-uých 
bằng chất dẻo; túi nấu ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm bằng giấy; túi bằng giấy; túi 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi bằng chất dẻo dùng để 
đóng gói; túi rác bằng giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn phòng phẩm]; phong bì; giấy 
thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cái đánh dấu trang sách; vật dụng đánh dấu 
trang sách; giá nhỏ chia ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; 
nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn phòng phẩm]; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy 
vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; 
băng đàn hồi cho mục đích văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xoá, cục 
tẩy, chất lỏng tẩy xoá; dụng cụ mở thư chạy điện; vở chép nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ 
trang trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi mang đồ ăn 
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buổi trưa bằng giấy; hòm và hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo 
cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút 
chì màu; thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; 
đồ bấm giấy [máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng phẩm]; biển báo hiệu thận 
trọng bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; máy nghiền 
CD sử dụng tại nhà hoặc cho văn phòng [văn phòng phẩm]; máy và thiết bị phủ chất dẻo 
[văn phòng phẩm]; thiết bị chạy điện gắn xi bằng nhiệt bảo vệ để niêm phong, đóng gói 
và đóng khung dùng cho tài liệu và ảnh chụp [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng hoặc hộp 
đựng thẻ [văn phòng phẩm]; giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc hộp đựng thực 
phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa 
cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng và hộp đựng cho đóng dấu 
và con dấu; truyện tranh; com-pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy dùng để ghi các chương 
trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; 
bìa tệp hồ sơ; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; bìa xếp thư mục [đồ dùng 
văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; ruy băng mục; túi kẹp giấy; nhãn mác, không 
bằng vải; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp 
màu vẽ được sử dụng ở trường học; sách mỏng; máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; 
ống đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn trải bàn bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng 
máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao 
cắt/xén giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc 
cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải 
bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy làm từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi 
lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho 
điện thoại di động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có hoặc chưa có khung; khăn lau bằng 
giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa 
cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông 
dùng cho hoạ sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp; bút chì cơ học; 
giấy washi; khuôn tô màu để trang trí thức ăn và đồ uống; thẻ tên [đồ dùng văn phòng]; 
ruy băng in mã vạch; bột nhũ dùng cho mục đích văn phòng; thẻ kiểm tra hành lý bằng 
giấy; giấy lau để làm sạch. 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
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vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 
đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 
trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 
ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 
bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 
đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 
tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 
bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 
gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 
gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 
lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 
nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 
cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 
trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 
[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 
con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 
bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 
trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 
vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 
nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 
biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 
để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm cho 
ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 
sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo 
vào đế giày]; bài lá của nhật bản, áo phao, phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 
bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh 
(thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 
chơi]; máy chơi game pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy 
bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi 
cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; lều trại để 
chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi cầm tay để chơi trò chơi điện 
tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [tất cả đều không còn sống]; chiết xuất của thịt; rau 
và hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, 
sữa, pho mát, bơ, sữa chua và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; nước canh thịt; 
nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô đặc; trứng cá muối; sản phẩm làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến sẵn làm từ cá; 
trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực vật; mứt cam nhão; nước 
thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nấm đã được bảo quản; 
quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu hà lan đã được bảo quản; 
vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây tẩm bột rán; 
rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ; rau 
trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; sữa chua; xúp ăn liền; thịt hầm ăn 
liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; món thịt 
hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã chế biến, 
để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối xông khói; 
chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai tròn được bọc 
bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái cây; trái cây 
trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua nghiền 
nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến và được 
bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ anbumin của 
hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã được bảo quản; 
sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên men [kimchi]; 
dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội được chế biến làm 
thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống có chứa vi khuẩn 
axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; 
ruột để làm xúc xích; yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba [váng đậu]; món 
tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 
và bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo, sôcôla; 
kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật mía; 
nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị), thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 
giấm, xốt và các loại gia vị khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột để làm 
bánh ngọt; bánh kẹo trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bánh 
gạo; kẹo; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh trên cơ 
sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
162 

đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chế phẩm để 
dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng ngô; mảnh ngô 
dẹt mỏng; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; hương liệu, trừ tinh dầu; 
bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi rô dùng cho thực 
phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo 
[bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh pate; hạt tiêu; bánh pizza; 
bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; đường; bột nhão 
wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi phong cách Nhật 
Bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh 
quy cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp thức ăn nhẹ bao gồm 
bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh nhân; chế 
phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ 
nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; 
bột ngô; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc 
nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh 
nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà 
chua; kem trái cây [đá lạnh]; mì xpa-ghét-ti; mút [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-
lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ 
trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; 
mảnh yến mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; 
bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột 
đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ gia 
gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; 
ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật Bản]; senbei [bánh gạo], kẹo bạc hà làm thơm mát 
hơi thở. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ; bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
[văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
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ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực; khăn giấy để tẩy trang, 
giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu [bằng 
giấy hoặc bìa cứng] để đóng gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, ảnh chân dung; 
tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; 
dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng 
bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; kẹp giấy, 
kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy bồi; 
khay và giá công văn; khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng dính [văn 
phòng phẩm]; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; anbom tem và 
tiền xu; túi cho thùng đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi đựng rác bằng giấy hoặc 
bằng chất dẻo; túi giữ đông bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi đựng quà bằng bìa cứng 
hoặc bằng giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh săn-uých (bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo); túi đựng bánh săn-uých (giấy); túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng giấy; 
túi đựng đá viên bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình nón, túi đựng bánh săn-uých 
bằng chất dẻo; túi nấu ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm bằng giấy; túi bằng giấy; túi 
bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi bằng chất dẻo dùng để 
đóng gói; túi rác bằng giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn phòng phẩm]; phong bì; giấy 
thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cái đánh dấu trang sách; vật dụng đánh dấu 
trang sách; giá nhỏ chia ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; 
nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn phòng phẩm]; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy 
vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; 
băng đàn hồi cho mục đích văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xoá, cục 
tẩy, chất lỏng tẩy xoá; dụng cụ mở thư chạy điện; vở chép nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ 
trang trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi mang đồ ăn 
buổi trưa bằng giấy; hòm và hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo 
cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút 
chì màu; thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; 
đồ bấm giấy [máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng phẩm]; biển báo hiệu thận 
trọng bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; máy nghiền 
CD sử dụng tại nhà hoặc cho văn phòng [văn phòng phẩm]; máy và thiết bị phủ chất dẻo 
[văn phòng phẩm]; thiết bị chạy điện gắn xi bằng nhiệt bảo vệ để niêm phong, đóng gói 
và đóng khung dùng cho tài liệu và ảnh chụp [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng hoặc hộp 
đựng thẻ [văn phòng phẩm]; giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc hộp đựng thực 
phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa 
cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng và hộp đựng cho đóng dấu 
và con dấu; truyện tranh; com-pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy dùng để ghi các chương 
trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; 
bìa tệp hồ sơ; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; bìa xếp thư mục [đồ dùng 
văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi 
bằng giấy; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; ruy băng mục; túi kẹp giấy; nhãn mác, không 
bằng vải; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp 
màu vẽ được sử dụng ở trường học; sách mỏng; máy huỷ giấy sử dụng cho văn phòng; 
ống đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn trải bàn bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng 
máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao 
cắt/xén giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc 
cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải 
bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy làm từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi 
lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho 
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điện thoại di động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có hoặc chưa có khung; khăn lau bằng 
giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa 
cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông 
dùng cho hoạ sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp; bút chì cơ học; 
giấy washi; khuôn tô màu để trang trí thức ăn và đồ uống; thẻ tên [đồ dùng văn phòng]; 
ruy băng in mã vạch; bột nhũ dùng cho mục đích văn phòng; thẻ kiểm tra hành lý bằng 
giấy; giấy lau để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2019-11693 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.5; 4.5.15; 2.1.7; A3.5.24 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 
đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 
trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 
ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 
bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 
đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 
tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 
bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 
gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 
gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 
lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 
nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 
cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 
trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 
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[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 
con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 
bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 
trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 
vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 
nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 
biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 
để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột buồm cho 
ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 
sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo 
vào đế giày] [liếp đi tuyết đeo vào đế giày]; bài lá của nhật bản, áo phao, phao bơi; phao 
để tắm và bơi; thiết bị nổi để bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng 
cụ rèn luyện hình thể; phỉnh (thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may 
rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi game pachinko; máy có khe đút xu [máy 
đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với 
màn hình cho thiết bị trò chơi cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập 
dùng cho trò chơi; lều trại để chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi 
cầm tay để chơi trò chơi điện tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [tất cả đều không còn sống]; chiết xuất của thịt; rau 

và hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, 
sữa, pho mát, bơ, sữa chua và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được; nước canh thịt; 
nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô đặc; trứng cá muối; sản phẩm làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến sẵn làm từ cá; 
trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực vật; mứt cam nhão; nước 
thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nấm đã được bảo quản; 
quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu hà lan đã được bảo quản; 
vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây tẩm bột rán; 
rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu xúp; xúp; đậu phụ; rau 
trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; sữa chua; xúp ăn liền; thịt hầm ăn 
liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; món thịt 
hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã chế biến, 
để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối xông khói; 
chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai tròn được bọc 
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bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái cây; trái cây 
trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua nghiền 
nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến và được 
bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ anbumin của 
hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã được bảo quản; 
sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên men [kimchi]; 
dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội được chế biến làm 
thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống có chứa vi khuẩn 
axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; 
ruột để làm xúc xích; yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba [váng đậu]; món 
tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 
và bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo, sôcôla; 
kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật mía; 
nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị), thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; 
giấm, xốt và các loại gia vị khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột để làm 
bánh ngọt; bánh kẹo trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bánh 
gạo; kẹo; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh trên cơ 
sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; 
đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chế phẩm để 
dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng ngô; mảnh ngô 
dẹt mỏng; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; hương liệu, trừ tinh dầu; 
bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi rô dùng cho thực 
phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo 
[bánh kẹo]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh pate; hạt tiêu; bánh pizza; 
bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; đường; bột nhão 
wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi phong cách Nhật 
Bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh 
quy cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp thức ăn nhẹ bao gồm 
bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh nhân; chế 
phẩm hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ 
nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; 
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bột ngô; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc 
nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh 
nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà 
chua; kem trái cây [đá lạnh]; mì xpa-ghét-ti; mút [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-
lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ 
trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; 
mảnh yến mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; 
bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột 
đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ gia 
gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; 
ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật Bản]; senbei [bánh gạo], kẹo bạc hà làm thơm mát 
hơi thở. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uông; dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 
khu ăn uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; trang trí thực phẩm; trang trí 
bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ 
cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp chỗ ở tạm thời cho triển 
lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu 
ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; 
dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày, nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu [bar]; chuẩn 
bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa 
điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi 
ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật; cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; 
cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ, bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
[trừ thiết bị giảng dạy]; tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
[văn phòng phẩm]; con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực, khăn giấy để tẩy trang, 
giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy, tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu [bằng 
giấy hoặc bìa cứng] để đóng gói; màu nước của họa sỹ [để vẽ]; phiên bản đồ họa, ảnh 
chân dung; tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm 
bút chì; dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; 
hộp đựng bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; 
kẹp giấy, kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; 
giấy bồi; khay và giá công văn, khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng 
dính [văn phòng phẩm]; vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; 
anbom tem và tiền xu; túi cho thùng đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi đựng rác 
bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi giữ đông bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi đựng quà 
bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh săn-uých bằng giấy hoặc 
bằng chất dẻo; túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng giấy; túi đựng đá viên bằng 
bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình nón, túi đựng bánh săn-uých bằng chất dẻo; túi nấu 
ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm bằng giấy; túi bằng giấy; túi bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi bằng chất dẻo dùng để đóng gói; túi rác bằng 
giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn phòng phẩm]; phong bì; giấy thấm; vật dụng chặn giữ 
sách không bị đổ; cái đánh dấu trang sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia 
ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm, vải bạt để vẽ tranh, sổ tay; nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn 
phòng phẩm]; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, 
bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ chiếu; bìa giữ quyển séc; băng đàn hồi cho mục đích 
văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xoá, cục tẩy, chất lỏng tẩy xoá; dụng 
cụ mở thư chạy điện; vở chép nhạc; bảng có thể lau chùi; đồ trang trí làm từ giấy và/hoặc 
từ bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi mang đồ ăn buổi trưa bằng giấy; hòm và 
hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách tô màu; bìa tệp hồ sơ báo cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay 
bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp bút chì ruột đen; hộp bút chì màu; thước kẻ; tấm lót để 
viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp giấy [văn phòng phẩm]; đồ bấm giấy [máy văn 
phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng phẩm]; biển báo hiệu thận trọng bằng bìa cứng hoặc 
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bằng giấy; máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; máy nghiền CD sử dụng tại nhà hoặc 
cho văn phòng [văn phòng phẩm]; máy và thiết bị phủ chất dẻo [văn phòng phẩm]; thiết bị 
chạy điện gắn xi bằng nhiệt bảo vệ để niêm phong, đóng gói và đóng khung dùng cho tài 
liệu và ảnh chụp [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng hoặc hộp đựng thẻ [văn phòng phẩm]; 
giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc hộp đựng thực phẩm; tập anbom; túi [phong 
bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng 
bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng và hộp đựng cho đóng dấu và con dấu; truyện tranh; 
com-pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; giấy sao 
chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phòng]; bìa tệp hồ sơ, bao ngón 
tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; bìa xếp thư mục [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng 
đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi bằng giấy; thẻ thư 
mục [văn phòng phẩm]; ruy băng mục; túi kẹp giấy; nhãn mác, không bằng vải; bản đồ; 
thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu vẽ được sử 
dụng ở trường học; sách mỏng; máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; ống đựng ruột bút 
chì; tem thư; giấy dính, khăn trải bàn bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng máy chữ; máy chữ 
[dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy gói [văn phòng phẩm]; bút lông để viết; phấn 
viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn phòng phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao cắt/xén giấy [đồ 
dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng giấy; túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; 
cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; khăn trải bàn ăn bằng giấy; 
khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy làm từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi lanh); bảng hiệu 
bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho điện thoại di 
động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có hoặc chưa có khung; khăn lau bằng giấy, giấy vệ 
sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng, hộp đựng mũ bằng bìa cứng, thiết bị dán 
nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông dùng cho hoạ sỹ; tẩy 
cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư pháp; bút chì cơ học; giấy washi; khuôn tô 
màu để trang trí thức ăn và đồ uống; thẻ tên [đồ dùng văn phòng], ruy băng in mã vạch; 
bột nhũ dùng cho mục đích văn phòng; thẻ kiểm tra hành lý bằng giấy; giấy lau để làm 
sạch. 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
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cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 
đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 
trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 
ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 
bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 
đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 
tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 
bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 
gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 
gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 
lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 
nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 
cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 
trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 
[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 
con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 
bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 
trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 
vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 
nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 
biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 
để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa, cột buồm cho 
ván trượt có gắn buồm, vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 
sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo 
vào đế giày]; bài lá của nhật bản, áo phao, phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 
bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh 
(thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 
chơi]; máy chơi game pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy 
bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi 
cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; lều trại để 
chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi cầm tay để chơi trò chơi điện 
tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn [tất cả không còn sống]; chiết xuất của thịt; rau và 
hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, trứng, sữa, 
pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác; dầu và mỡ có thể ăn được; nước canh 
thịt; nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô đặc; trứng cá muối; sản phẩm 
làm từ sữa [sữa là chủ yếu]; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến sẵn làm 
từ cá; trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực vật; mứt cam 
nhão; nước thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa [sữa là chủ yếu]; nấm đã 
được bảo quản; quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu hà lan đã 
được bảo quản; vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát khoai tây 
tẩm bột rán; rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu xúp; xúp; 
đậu phụ; rau trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; sữa chua; xúp ăn liền; 
thịt hầm ăn liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; 
món thịt hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã 
chế biến, để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối 
xông khói; chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai 
tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái 
cây; trái cây trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua 
nghiền nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến 
và được bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ 
anbumin của hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã 
được bảo quản; sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên 
men [kimchi]; dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội 
được chế biến làm thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống 
có chứa vi khuẩn axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên 
cơ sở sữa lạc; ruột để làm xúc xích, yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba 
[váng đậu]; món tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 
và bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo, sôcôla; 
kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật mía; 
nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị); giấm, xốt và các loại gia vị 
khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột để làm bánh ngọt; bánh kẹo dùng để 
trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bánh gạo; kẹo; đồ uống 
sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh trên cơ sở sô-cô-la; bánh 
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kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có sữa; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ 
sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chế phẩm để dùng như chất thay 
thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bỏng ngô; mảnh ngô dẹt mỏng; bột cà-ri 
[gia vị]; bánh trứng; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; hương liệu, trừ tinh dầu; bánh kẹo dạng 
kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh gừng; xi rô dùng cho thực phẩm; dung 
dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo [bánh kẹo]; 
viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia 
dụng; bánh kếp; viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh pate; hạt tiêu; bánh pizza; bánh 
putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho người; đường; bột nhão wasabi; xốt 
đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ udon (mì sợi phong cách Nhật Bản); món 
sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh quy 
cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp thức ăn nhẹ bao gồm bánh 
quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh kẹo hạnh nhân; chế phẩm 
hương liệu cho thực phẩm; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; ổ bánh mỳ nhỏ; 
bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không dùng cho mục đích y tế; bột 
ngô; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, tự nhiên hoặc nhân 
tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu [gia vị]; bánh 
nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp nhân; xốt cà 
chua; kem trái cây [đá lạnh]; mì spa-ghét-ti; mút [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-
lát; nước xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ 
trên cơ sở ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; 
mảnh yến mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; 
bột; kem tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột 
đậu tương [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; chất phụ gia 
gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; 
ramen [món ăn trên cơ sở mì của Nhật Bản]; senbei [bánh gạo], kẹo bạc hà làm thơm mát 
hơi thở. 

 

 
(210) 4-2019-11713 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24; A3.1.25; 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uông; dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 
khu ăn uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; trang trí thực phẩm; trang trí 
bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
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tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ 
cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp chỗ ở tạm thời cho triển 
lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu 
ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; 
dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày, nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu [bar]; chuẩn 
bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa 
điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi 
ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật; cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; 
cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 

 

 
(210) 4-2019-11749 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BIOGENESIS BAGO S.A.  (AR) 

Av. Roque Saenz Pena 995, 1st. Floor, 
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Vắc xin dùng trong thú y để phòng bệnh lở mồm long móng. 

 

 
(210) 4-2019-11802 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A10.3.4; 26.1.1; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Hải  (VN) 
Đội 1, thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di dộng, thiết bị điện thoại, kim khí điện máy, máy vi tính, 

thiết bị văn phòng. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa điện thoại. 
 
 

 
(210) 4-2019-11842 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 15.7.11; A16.3.5; 26.1.1; 26.1.6; 

A25.7.6 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sắc Việt Media  
(VN) 
Số 52 Lê Văn Hưu, phường Trường Thi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông; quan hệ công chúng; dịch vụ 
truyền thông doanh nghiệp. 

 
Nhóm 41: Giải trí: biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; đạo diễn phim, trừ phim 
quảng cáo; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-11846 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.8; A3.7.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 
khu ăn uống, căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; trang trí thực phẩm; trang trí 
bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên quan tới đặt phòng trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho triển lãm, cụ thể là dịch vụ 
cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp chỗ ở tạm thời cho triển 
lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu 
ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn và các thiết bị hát theo; 
dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho trẻ em [do nhà hàng 
thực hiện]; dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu [bar]; chuẩn 
bị đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa 
điểm] do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi 
ấm, thiết bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật; cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, đồ thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; 
cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 

 

 
(210) 4-2019-11855 (220) 10.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh thổ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Greeny Bee 
Group  (VN) 
409/10 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 08: Thìa; dĩa; dao ăn bằng chất dẻo; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]. 
 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói 
 

Nhóm 21: ống hút để uống; cốc để uống; cốc bằng giấy hoặc nhựa; hộp đựng bữa ăn trưa. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ ống hút để uống, cốc để uống, cốc bằng giấy hoặc nhựa, 
hộp dựng bữa ăn trưa, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói qua mạng internet, qua 
truyền hình, qua điện thoại, qua bưu điện; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ 
chức hội chợ và triến lãm sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-12033 (220) 11.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; 24.1.1; 5.13.25; 25.1.9 
(591) Đen, vàng, cam, trắng ánh vàng, vàng 

ánh hồng. 
(731) Công ty TNHH MTV Sản xuất 

Thương mại Nguyễn Hoàng Na  
(VN) 
2/79B Mậu Thân, phường An Hòa, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem làm trắng da; kem ngừa mụn nám; dầu 
gội. 

 

 
(210) 4-2019-12085 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; A24.15.7 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ một 
thành viên DRAGON Việt Nam  
(VN) 
Số 32 đường 18, khu dân cư Sông Đà, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ bi; vòng bi cho ổ trục; bạc đạn đĩa; bộ chế hòa khí (bình xăng 
con) dùng cho xe máy và máy nông ngư cơ; bộ đề khởi động (mô tơ đề).  

 

Nhóm 09: Cuộn điện khởi động bán dẫn; bộ sạc điện ắc qui; cuộn dây phát điện nguồn; 
bô bin sườn, rơ le đèn hiệu (xi nhan); bô bin lửa; bô bin đèn. 

 

Nhóm 12: Các thiết bị phụ tùng xe; bộ nhông xích (ra (bộ nhông sên đĩa); má phanh (bố 
thắng); dây phanh (dây thắng); má phanh đĩa (má thắng đĩa); kèn (còi); săm (lốp xe máy); 
phuột nhún (bộ giảm xốc xe máy). 
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(210) 4-2019-12095 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Boss City Shop  
(VN) 
329 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 18: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (tất cả cho chó mèo). 
 

Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật (cho chó mèo). 
 

 
(210) 4-2019-12096 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.6.3; 25.7.25; 6.7.4; 7.1.24 
(591) Cam vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Boss City Shop  
(VN) 
329 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 18: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (tất cả cho chó mèo).  
 

Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật (cho chó mèo).  
 

 
(210) 4-2019-12166 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp nông thôn Đông Lĩnh  
(VN) 
Khu 2 xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2019-12213 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18; 26.4.10 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sở hữu trí 
tuệ Việt Mỹ  (VN) 
39 Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, sữa rửa mặt, sữa tắm, kem tẩy lông, kem dưỡng da, son môi, son dưỡng môi, kem 
chống nắng, kem trị nám, kem trị mụn, tinh chất dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, kem dưỡng 
tóc, keo xịt tóc, lăn khử mùi, kem dưỡng gót chân, kem tẩy tế bào chết, kem nền, phấn má 
hồng, mát-ca-ra, chì kẻ mắt, kem dưỡng vùng mắt, sơn móng tay móng chân, xịt khoáng, 
nước tẩy trang, bông tẩy trang, cọ trang điểm, tăm bông, hũ hộp đựng mỹ phẩm, kem 
đánh răng, bàn chải đánh răng, máy đánh răng, máy rửa mặt, máy mát-xa, bông tắm, tăm 
xỉa răng, dầu gội đầu, dầu xả tóc, xà phòng, nước giặt, nước xả, nước rửa bát, nước lau 
sàn, nước tẩy bồn cầu, tăm bông, bông y tế, dụng cụ lấy ráy tai, nhíp, dao cạo râu, dụng 
cụ bấm móng tay móng chân, dụng cụ bấm mi, nước tẩy quần áo, bàn chải chà sàn, cây 
lau nhà, miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp, bộ cây lau nhà, chổi, dụng cụ hốt rác, túi đựng 
rác, thùng đựng rác, găng tay, thảm chùi chân, bát, đĩa, ấm, chén, ly, tách, nồi, xoang, 
chảo, đũa, thìa, nĩa, môi, vợt vớt thức ăn, dao, thớt, khay, mâm, tạp dề, kệ đựng chén bát, 
bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tiểu nam, vòi rửa bát, vòi nước, vòi hoa sen, bồn rửa bát, bình 
đựng nước, bộ ấm trà, khay đựng ấm chén, hũ đựng thực phẩm và gia vị, bình đựng nước, 
lọ hoa, xô, chậu, rổ rá, màng bọc thực phẩm, túi đựng thực phẩm, làn đi chợ, bếp ga, bếp 
điện từ, bếp hồng ngoại, nồi áp suất, nồi cơm điện, nồi nấu lẩu, bếp nướng bằng điện, nồi 
chiên không dầu, bàn là, máy hút bụi, máy xay sinh tố, máy ép, máy sấy tóc, quạt, máy 
điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước, máy nóng lạnh, máy rửa bát, máy làm sữa 
chua, máy làm sữa đậu nành, máy vắt cam, máy làm bánh, máy xay thịt, lò vi sóng, ấm 
nấu nước, ấm sắc thuốc, ấm siêu tốc, ti vi, điện thoại, linh kiện điện thoại, đồng hồ đeo 
tay, đồng hồ treo tường, trà, cà phê, ca cao, đường, sữa, sữa nước, sữa bột, sữa hạt, sữa 
chua, kem lạnh, bột ngũ cốc, phô mai, váng sữa, nước ngọt, bia, rượu, nước khoáng, nước 
tinh khiết, nước trái cây, thạch, hạt điều, hạt dẻ, hạt mắc-ca, hạt hạnh nhân, hạt óc chó, 
hạt chà là, hạt chia, hạt sen, lạc, vừng, đậu hà lan, đậu nành, hạt phỉ, hạt hướng dương, hạt 
dưa, hạt bầu, chả lụa, nem chua, nem nướng, bánh, mứt, kẹo, bánh quy, bánh mì, bánh 
ngọt, bánh chưng, bánh tét, bánh gai, bánh ú, bánh hỏi, bánh giờ, bánh pía, bánh ướt, giò 
sống, bánh đa, bánh bao, bánh đúc, xôi, đậu phụ, nước mắm, nước tương, muối, mì chính, 
hạt nêm, ớt, bột canh, tương ớt, tương cà, gia vị nấu lẩu, gia vị kho thịt cá, các loại xốt, 
dầu ăn, mì ăn liền, bún, phở, cháo ăn liền, gạo, yến mạch, đậu nành, đậu xanh, tổ yến, 
nước yến, đậu đen, thịt lợn, cá, chả cá, trứng, thịt gà, thịt vịt, thịt bỏ, thịt đà điều, thịt 
ngỗng, tôm, cua, mực, bạch tuộc, hàu, nghêu, rau, củ, quả, trái cây tươi và khô, hoa tươi, 
hoa khô, cây cảnh, chậu cảnh, cá cảnh, chim cảnh, quần áo, dày dép, mũ nón, tất (vớ), 
khăn mặt, khăn tắm, khăn trải bàn, khăn choàng, mũ len, ba lô, va li, túi xách, ví cầm tay, 
thắt lưng, cà vạt, khẩu trang, khẩu trang y tế, nơ cài tóc, trâm cài, găm, dây buộc tóc, 
gương, lược, kính thuốc, kính thời trang, lắc tay, lắc chân, nhẫn, bông tai, dây chuyền, 
chăn, gối, drap, nệm, giường, tủ, bàn, ghế, kệ ti vi, bàn học sinh, kệ và tủ đựng giày dép, 
sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, khung tranh, lịch, giấy, vở, giấy ghi chú, bút, hộp bút, thước, 
cục tẩy, bút tẩy, ghim bấm, bấm lỗ giấy, bấm giấy, kẹp giấy, keo dán, băng dính, bìa đựng 
hồ sơ, phấn, bảng, bút viết bảng, đồ lau bảng, túi đựng bút, máy in, máy tính, máy scan, 
máy tính bảng, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, diêm, bật lửa nến, khăn giấy, khăn ướt, 
giấy vệ sinh, băng vệ sinh, tã bỉm cho bé, nôi cho bé, chậu tắm cho bé, cũi cho bé, võng, 
đồ chơi, cát, sỏi, đá, xi măng, gạch, ngói, sắt, thép, ống nhựa, cửa nhựa, cửa sắt, cửa cuốn 
tự động, cửa kính, phân bón, sơn, véc-ni, giấy dán tường, hương liệu cho thực phẩm, 
nguyên liệu cho mỹ phẩm, xe máy, xe đạp, xe ô tô; môi giới thương mại; tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ kế toán; cung cấp thông tin về kinh doanh thương mại. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cung 
cấp thông tin về lĩnh vực tài chính; soạn thảo hồ sơ tài chính và hồ sơ đầu tư; lập dự án 
đầu tư. 
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Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đầu tư; dịch vụ pháp lý, đại diện pháp lý 
theo ủy quyền của khách hàng 

 

 
(210) 4-2019-12239 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.1.25; A5.5.20 (540) 

  

(731) Trần Xuân Hiếu  (VN) 
V5b1501, khu đô thị công nghệ FPT Đà 
Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Môi giới, quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ, văn phòng. 
 

Nhóm 39: Cho thuê xe máy, xe ôtô. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán rượu (bar). 
 

 
(210) 4-2019-12248 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; A3.5.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; đồ văn phòng phẩm và 

đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu 
để vẽ và dùng cho nghệ sĩ, bút lông để vẽ/chổi quét sơn; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy); tấm phủ, màng mỏng và túi đựng bằng chất dẻo để bọc và đóng 
gói; chữ in, bản in đúc; lịch, sách, catalô, bưu thiếp, áp phích quảng cáo, tạp chí xuất bản 
định kỳ, ấn phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ viết; con dấu bằng cao su 
(văn phòng phẩm); con dấu [văn phòng phẩm]; miếng đệm dùng để đóng dấu, hộp mực 
dấu; anbom ảnh; miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng dùng làm khung cho tranh vẽ, tranh 
ảnh hoặc ảnh chụp; giá vẽ của họa sĩ; giá đựng ảnh chụp; mực, khăn giấy để tẩy trang, 
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giấy vệ sinh để tẩy trang và khăn ăn bằng giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy, tấm lót 
đĩa và miếng lót cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy bao gói, giấy để bọc, và vật liệu (bằng 
giấy hoặc bìa cứng) để đóng gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, ảnh chân dung; 
tờ in thạch bản; bút, bút chì, bút máy, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; 
dụng cụ đổ mực cho bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng 
bút và bút chì; gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; vật dụng chặn giấy; kẹp giấy, 
kẹp vẽ; bút màu; hồ dán và keo dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy bồi; 
khay và giá công văn, khay để thư; cái mở thư; băng dính và bộ phân phối băng dính (văn 
phòng phẩm); vật liệu vẽ, bảng vẽ, bút vẽ và dụng cũ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; anbom tem và 
tiền xu; túi cho thùng đựng rác bằng giấy hoặc bằng chất dẻo; túi đựng rác giấy hoặc bằng 
chất dẻo; túi giữ đông bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi đựng quà bằng bìa cứng hoặc 
bằng giấy; túi giấy; túi mang, túi đựng bánh săn-uých (bằng giấy hoặc bằng chất dẻo); túi 
đựng bánh săn-uých (giấy); túi tiệc liên hoan bằng giấy; túi quà tặng bằng giấy; túi đựng 
đá viên bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; túi giấy hình nón, túi đựng bánh săn-uých bằng 
chất dẻo; túi nấu ăn dùng cho lò vi sóng; túi mua sắm bằng giấy; túi bằng giấy; túi mua 
sắm bằng chất dẻo; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi bằng giấy dùng để đóng gói; túi 
bằng chất dẻo dùng để đóng gói; túi rác bằng giấy; túi đựng thẻ đã được độn [văn phòng 
phẩm]; phong bì; giấy thấm; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; cái đánh dấu trang sách; 
vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn/tủ để đựng văn phòng phẩm, vải bạt để 
vẽ tranh, sổ tay; nhật ký; tệp xếp giấy tờ [văn phòng phẩm]; tập giấy viết, tập giấy ghi 
nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng đen, bảng áp phích; bìa bọc hộ 
chiếu; bìa giữ quyển séc; băng đàn hồi cho mục đích văn phòng; tranh ảnh; khuôn tô màu; 
vật phẩm tẩy xoá, cục tẩy, chất lỏng tẩy xóa dụng cụ mở thư chạy điện; vở chép nhạc; 
bảng có thể lau chùi; đồ trang trí làm từ giấy và/hoặc từ bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn 
bằng giấy; túi mang đồ ăn buổi trưa bằng giấy; hòm và hộp đựng làm bằng bìa cứng; sách 
tô màu; bìa tệp hồ sơ báo cáo; bìa cặp bằng giấy; sổ tay bỏ túi; bút dạ (nỉ); băng sách; hộp 
bút chì ruột đen; hộp bút chì màu; thước kẻ; tấm lót để viết; sách ghi chữ ký; vật dụng kẹp 
giấy [văn phòng phẩm]; đồ bấm giấy [máy văn phòng]; dụng cụ cắt băng [văn phòng 
phẩm]; biển báo hiệu thận trọng bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; máy hủy giấy sử dụng cho 
văn phòng; máy nghiền CD sử dụng tại nhà hoặc cho văn phòng [văn phòng phẩm]; máy 
và thiết bị phủ chất dẻo [văn phòng phẩm]; thiết bị chạy điện gắn xi bằng nhiệt bảo vệ để 
niêm phong, đóng gói và đóng khung dùng cho tài liệu và ảnh chụp [văn phòng phẩm]; 
vật dụng đựng hoặc hộp đựng thẻ [văn phòng phẩm]; giấy trang trí cho hộp đựng đồ ăn 
trưa hoặc hộp đựng thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất 
dẻo, dùng để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; thẻ; vật đựng 
và hộp đựng cho đóng dấu và con dấu; truyện tranh; com-pa để vẽ; băng giấy và thẻ giấy 
dùng để ghi các chương trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để 
xóa [đồ dùng văn phòng]; bìa tệp hồ sơ, bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng giấy; 
bìa xếp thư mục [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm [văn 
phòng phẩm]; khăn tay bỏ túi bằng giấy; thẻ thư mục (văn phòng phẩm); ruy băng mục; 
túi kẹp giấy; nhãn mác, không bằng vải; bản đồ; thiếp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập 
giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu vẽ được sử dụng ở trường học; sách mỏng; máy huỷ 
giấy sử dụng cho văn phòng; ống đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính, khăn trải bàn 
bằng giấy; đinh ấn; vé; ruy băng máy chữ; máy chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; 
giấy gói [văn phòng phẩm]; bút lông để viết; phấn viết; bảng viết chữ; bìa bọc [văn phòng 
phẩm]; giấy bọc chậu hoa; dao cắt/xén giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm tạp dề bằng giấy; 
túi cho lò vi sóng; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao rọc giấy 
[đồ dùng văn phòng]; khăn trải bàn ăn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy gân (giấy làm 
từ sợi lanh hoặc có gần giống sợi lanh); bảng hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; thẻ cho phiếu 
thư mục; tập giấy; hình dán cho điện thoại di động; bức tranh vẽ [tranh ảnh] đã có hoặc 
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chưa có khung; khăn lau bằng giấy, giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn 
phòng, hộp đựng mũ bằng bìa cứng, thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh dấu; khay đựng 
màu để vẽ; cọ vẽ; bút lông dùng cho hoạ sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan dùng để vẽ và 
viết thư pháp; bút chì cơ học; giấy washi; khuôn tô màu để trang trí thức ăn và đồ uống; 
thẻ tên [đồ dùng văn phòng], ruy băng in mã vạch; bột nhũ dùng cho mục đích văn phòng; 
thẻ kiểm tra hành lý bằng giấy; giấy lau để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2019-12251 (220) 12.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; A3.5.24 
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(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 
bóng hơi để chơi; bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng cho 
cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe cộ đồ chơi; xe 
cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng, ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa-tanh; lưỡi gắn 
vào giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và trò 
chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông cho 
cây Noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 
giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy và thiết bị chơi bow-ling; 
đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Noel; bàn cờ dame; bộ cờ dame [trò chơi]; 
trò chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 
ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp 
bê; quần áo cho búp bê; nhà của búp bê, phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ 
đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ 
tập luyện [dây chun kéo]; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; bình bú sữa cho búp 
bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; 
gậy cho trò chơi; thiết bị trò chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có 
màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; 
gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò chơi đánh 
lừa [đồ chơi khác thường]; ống cuộn dây diều, diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn kịch trên sân khấu; mặt 
nạ đồ chơi; đồ vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng khác thường 
cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván 
trượt có bánh lăn; ván lướt sóng có gắn buồm; ván trượt tuyết hai chân; xe trượt tuyết 
[dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; 
con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; 
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bể bơi [đồ chơi]; bể bơi bơm hơi; chân nhái để bơi; ván tập bơi; găng tay có màng để bơi; 
trò chơi có thể bơm phồng để chơi tại bể bơi; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho 
vật nuôi trong nhà; ván trượt nước; đồ chơi để đi bơi, trò chơi, thể thao và hoạt động dưới 
nước; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; túi được thiết kế đặc 
biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy 
để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa, cột buồm cho 
ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng 
sóng rađio; bánh xe quay của trò chơi rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết (liếp đi tuyết đeo 
vào đế giày); bài lá của nhật bản, áo phao, phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 
bơi; phao tập bơi xỏ tay; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh 
(thẻ) dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 
chơi]; máy chơi game Pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy 
bay không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi 
cầm tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử; thẻ sưu tập dùng cho trò chơi; lều trại để 
chơi trò chơi; máy chơi trò chơi điện tử; máy chơi trò chơi cầm tay để chơi trò chơi điện 
tử. 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau và hoa quả đã sấy khô, nấu chín, được bảo quản; thạch cho 
thực phẩm, mứt ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác; dầu và 
mỡ có thể ăn được; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; nước luộc thịt; nước luộc thịt cô 
đặc; bơ; trứng cá muối; pho mát; sản phẩm sữa; sản phẩm thực phẩm làm từ cá; thực phẩm 
chế biến sẵn làm từ cá; trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; trái cây lát mỏng; bơ thực 
vật; mứt cam nhão; nước thịt nấu đông; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; 
nấm đã được bảo quản; quả hạch đã chế biến; pa-tê (gan); bơ lạc; lạc đã chế biến; đậu hà 
lan đã được bảo quản; vỏ trái cây; lát khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; lát 
khoai tây tẩm bột rán; rau củ quả trộn; dưa cải bắp; xúc xích; dầu vừng; chế phẩm để nấu 
xúp; xúp; đậu phụ; rau trộn; chế phẩm để nấu canh rau; kem đánh dậy bọt; xúp ăn liền; 
thịt hầm ăn liền; khoai tây nghiền ăn liền; xúp miso ăn liền; món cà-ri được nấu chín sẵn; 
món thịt hầm cà-ri được nấu sẵn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rong biển (đã 
chế biến, để ăn); thịt, cá, gia cầm và thú săn đã chế biến và được bảo quản; thịt lợn muối 
xông khói; chế phẩm để làm nước canh thịt; bơ hạt sô-cô-la, thịt lợn ướp; miếng khoai 
tròn được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; trái cây dầm đường, cá đóng hộp, thạch trái 
cây; trái cây trộn; trái cây đóng hộp; dầu ngô; dầu ôliu cho thực phẩm; nho khô; cà chua 
nghiền nhuyễn; rau đóng hộp; cá và hải sản (không còn sống); cá và hải sản đã chế biến 
và được bảo quản; cá và hải sản đóng hộp; sản phẩm thực phẩm làm từ/chế biến từ 
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anbumin của hải sản cho mục đích nấu ăn; anginat dùng cho mục đích nấu ăn; đậu đã 
được bảo quản; sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; món ăn làm từ rau củ lên 
men [kimchi]; dầu mè; tahini [bột nhão làm từ hạt mè]; táo tía nướng; nước sữa; lô hội 
được chế biến làm thức ăn cho người; trứng cá đã qua chế biến; tổ chim ăn được; đồ uống 
có chứa vi khuẩn axit lactic (lợi khuẩn sữa); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống trên 
cơ sở sữa lạc; ruột để làm xúc xích, yakitori [món thịt xiên nướng kiểu nhật bản], yuba 
[váng đậu]; món tajine/tagine [món ăn được nấu chín sẵn từ thịt, cá hoặc rau]. 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhẹ làm từ pho-mát. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta) và mỳ sợi; bột sắn bột 
và bột cọ sagu; bột và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ, bột nhồi và bánh kẹo, sôcôla; kem 
lạnh, kem trái cây (đá lạnh) và các loại đá lạnh có thể ăn được khác; đường, mật ong, mật 
mía; nấm men, bột nở; muối; gia vị, phụ gia thực phẩm (gia vị), thảo mộc đã bảo quản 
[gia vị]; giấm, xốt và các loại gia vị khác; đá lạnh (nước đóng băng); bánh quy mặn; bột 
để làm bánh ngọt; bánh kẹo dùng để trang trí cho bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, 
trừ tinh dầu; bánh gạo; kẹo; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất 
phết lên bánh trên cơ sở sô-cô-la; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; đồ uống ca cao có 
sữa; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn 
hợp và chế phẩm để dùng như chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; 
bỏng ngô; mảnh ngô dẹt mỏng; bột cà-ri [gia vị]; bánh trứng; mảnh ngũ cốc dẹt mỏng; 
hương liệu, trừ tinh dầu; bánh kẹo dạng kem lạnh; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh 
gừng; xi rô dùng cho thực phẩm; dung dịch để ngâm trái cây, không phải thuốc; nước xốt 
cà chua nấm; cam thảo (bánh kẹo); viên ngậm hình thoi [kẹo]; bánh nướng thịt; chế phẩm 
làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; bánh kếp, viên ngậm bọc đường [kẹo viên]; bánh 
pate; hạt tiêu; bánh pizza; bánh putđing; bánh nhân thịt; sữa ong chúa làm thức ăn cho 
người; đường; bột nhão wasabi; xốt đậu nành; mì ý, mì sợi và miến sợi dẹt; mỳ Udon (mì 
sợi phong cách nhật bản); món sushi của Nhật Bản; vani; bánh quế; sữa chua đông lạnh 
[dạng kem lạnh]; bánh quy cây/quy xoắn; thực phẩm ăn nhẹ trên cơ sở lúa mì; hỗn hợp 
thức ăn nhẹ bao gồm bánh quy giòn, bánh quy cây/quy xoắn hoặc bỏng ngô đã nổ; bánh 
kẹo hạnh nhân; chế phẩm hương liệu cho thực phẩm, chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh 
ăn được]; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh ngọt; caramen [kẹo]; kẹo cao su, không 
dùng cho mục đích y tế; bánh quy giòn; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; đá lạnh, 
tự nhiên hoặc nhân tạo; mỳ ống; bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; bột yến mạch; hạt tiêu 
[gia vị]; bánh nướng; đồ gia vị làm từ rau quả; bánh bít cốt; muối nấu ăn; bánh mỳ kẹp 
nhân, xốt cà chua; mì xpa-ghét-ti; mứt [kẹo]; bánh tạc; bột mì; nước xốt cho sa-lát; nước 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
183 

xốt thịt; nước sốt mỳ ý; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; thức ăn nhẹ trên cơ sở 
ngũ cốc; thức ăn nhẹ trên cơ sở gạo; mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô xay thô; mảnh yến 
mạch dẹt mỏng; đường gluco cho mục đích nấu ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; bột; kem 
tráng miệng [bánh kẹo]; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột nhão làm từ bột đậu tương 
[gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn; nước xốt hoa 
quả; hạt đã chế biến dùng như một loại gia vị; ramen [món ăn trên cơ sở mì của nhật bản]; 
senbei [bánh gạo]; kẹo bạc hà làm thơm mát hơi thở. 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, 
khu ăn uống, căng tin; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu cốc tai; 
trang trí thực phẩm; trang trí bánh; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới cách chuẩn 
bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá nhân; cung cấp và giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và địa điểm 
cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và cung cấp các thông tin có liên quan; dịch vụ liên 
quan tới đặt phòng trong khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý du lịch; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi/cơ sở vật chất cho 
triển lãm, cụ thể là dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện và cung cấp 
chỗ ở tạm thời cho triển lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, 
dịch vụ quầy rượu, khu ăn uống, căng tin và sảnh chờ được trang bị các thiết bị nghe nhìn 
và các thiết bị hát theo; dịch vụ chăm sóc trẻ em, cụ thể là cung cấp đồ ăn và đồ uống cho 
trẻ em [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ nhà gửi trẻ ban ngày; nhà nghỉ du lịch; chuẩn bị 
đồ ăn và đồ uống cho tiệc đám cưới, do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị tiệc cưới [địa điểm] 
do nhà hàng thực hiện; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, tấm sưởi ấm, thiết 
bị và đồ dùng dụng cụ để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; 
cung cấp tiện nghi/cơ sở vật chất cho việc cắm trại; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ 
thủy tinh; cho thuê đồ dùng nấu nướng; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; cho thuê 
phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; chương trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; phần mềm và 

phần cứng máy vi tính để cung cấp kết nối không dây cho internet vạn vật (iot). 

 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến các vấn đề chiến lược, marketing, sản 

xuất, nhân sự và bán lẻ; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn 

kinh doanh và quản lý; phân tích chi phí - lợi ích; phát triển các phương pháp để phân tích 

và thực hiện kế hoạch chiến lược và dự án quản lý; dịch vụ nghiên cứu và thông tin kinh 

doanh có sự hỗ trợ của máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; 

phân tích và báo cáo thống kê; dịch vụ tư vấn quản lý và tổ chức  kinh doanh liên quan 

đến việc vận hành doanh nghiệp nông nghiệp; dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý dự án 

kinh doanh cho việc thực hiện và tối ưu hóa quá trình hoạt động hoặc kinh doanh; dịch vụ 

tư vấn việc sắp xếp tổ chức thời gian vận hành và vị trí của máy và thiết bị nông nghiệp; 

phân tích chi phí - lợi ích và nghiên cứu kinh doanh liên quan đến tận dụng công suất để 

quản lý máy móc và thiết bị nông nghiệp và bộ phận và công cụ của chúng. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và công cụ nông nghiệp và cung cấp thông tin 

liên quan đến chúng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điều khiển từ xa; sửa chữa 

hoặc bảo dưỡng máy và công cụ nông nghiệp và cung cấp thông tin liên quan đến chúng 

bằng việc giám sát từ xa; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống giám sát từ xa 

cho máy móc và công cụ nông nghiệp. 

 

Nhóm 41: Tiến hành khóa đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và cải tiến; khóa học từ xa; dịch 

vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giáo dục và đào 

tạo trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua internet; giáo dục và cung cấp việc huấn luyện 

thực hành trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và làm vườn. 

 

Nhóm 42: Cung cấp tư vấn kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp thông qua internet; cung 

cấp tư vấn kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp; tư vấn kỹ thuật liên quan đến phát triển 

sản phẩm; tư vấn liên quan đến kiểm tra chất lượng; kiểm tra chất lượng; giám sát hệ 

thống máy tính nhờ truy cập từ xa; tư vấn liên quan đến phân tích kỹ thuật và khoa học; 

cung cấp chương trình máy vi tính được thiết kế theo tiêu chuẩn của người khác; dịch vụ 

thiết kế, nghiên cứu, kiểm nghiệm và phân tích công nghiệp có sự hỗ trợ của máy tính; 

kiểm định máy móc; dịch vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng máy móc nông nghiệp; cung 

cấp việc sử dụng tạm thời ứng dụng và công cụ phần mềm trực tuyến; điện toán đám mây; 

dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ; lưu trữ dữ liệu điện tử; tư vấn trong lĩnh vực 

hiệu suất năng lượng; tư vấn kỹ thuật liên quan đến máy vi tính và máy công nghiệp; theo 

dõi, giám sát, điều khiển, điều khiển từ xa và bảo dưỡng điện tử từ xa máy móc và thiết bị 

nông nghiệp, và dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan; kiểm tra (kiểm nghiệm) và kiểm tra 

(kiểm nghiệm) từ xa lỗi kỹ thuật của máy móc và thiết bị nông nghiệp; dịch vụ truy xuất 

nguồn gốc của sản phẩm (kiểm nghiệm chất lượng); nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ 

thể là dịch vụ máy chủ, quản lý, phát triển và duy trì ứng dụng, phần mềm và trang web; 

cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống trực tuyến để cung cấp kết 

nối không dây cho internet vạn vật (iot). 

 

Nhóm 44: Tư vấn liên quan đến trồng cây; dịch vụ chăm sóc cây; tư vấn nông nghiệp; cố 

vấn nông nghiệp. 
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(210) 4-2019-12490 (220) 16.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A6.3.4; A6.19.13; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh nước 

biển, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Lê Tuấn Kiệt  (VN) 
101/311 ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình, đóng chai (lọc từ nước giếng ngầm công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2019-12530 (220) 16.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) RAJAX NETWORK & TECHNOLOGY 

(SHANGHAI) CO., LTD.  (CN) 
Room 507, No. 788 Zhenbei Road, 
Putuo District, Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tinh, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 

có thể tải về; máy đọc thẻ đục lỗ dùng cho văn phòng [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán 
dẫn; sợi quang; bộ cảm biến giúp chuyển đổi sang tín hiệu có thể đo hoặc thu thập được 
bởi thiết bị khác; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; mũ bảo hiểm; thiết bị 
báo động bằng âm thanh; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo; phần 
mềm ứng dụng có thể tải về dùng cho điện thoại di động; thiết bị nhận dạng khuôn mặt 
người; thiết bị liên lạc; thiết bị tương tác thực tế ảo loại choàng đầu; máy dùng cho bỏ 
phiếu tự động có bản chất là máy vi tính thông minh; máy đếm tiền; kính lúp [quang học]; 
thiết bị đo lường; com pa đo có rãnh trượt; thiết bị dập lửa; thiết bị điều chỉnh nhiệt; trạm 
nạp điện cho xe cộ chạy điện; chip điện tử; pin điện; thiết bị đo, dùng điện; dây điện; kính 
đeo mắt; thiết bị điện phân; màn hình huỳnh quang; phim hoạt hình; thiết bị và dụng cụ 
để cân; nam châm trang trí; dụng cụ quan sát; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết 
bị đếm bước chân; chương trình máy tính, có thể tải về; thiết bị điều hướng cho xe cộ lắp 
sẵn máy vi tính bên trong; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị điều khiển từ 
xa; cột thu lôi; máy ảnh; đèn tín hiệu neon; thiết bị và hệ thống máy móc phát tia x, 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị phát hiện tiền giả. 

 
Nhóm 16: Giấy bao gói; xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm in; bản in khắc; con dấu [đóng 
dấu]; khăn giấy để tẩy trang; mực; tranh áp phích quảng cáo; đồ dùng văn phòng, trừ bàn, 
ghế, kệ, tủ; dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng]; giấy can; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; tạp chí xuất bản định kỳ; vật liệu để nặn; 
bút lông dùng cho họa sĩ; giấy; tượng nhỏ bằng giấy bồi; dụng cụ vẽ; bảng vẽ; phấn cho 
thợ may; giấy bìa chống thấm [văn phòng phẩm]. 

 
Nhóm 25: Khăn quàng cổ; áo khoác ngoài; quần yếm; mũ lưỡi trai; trang phục biểu diễn; 

trang phục giữ ấm chân; quần áo; mũ tắm; quần nịt bụng cho phụ nữ; quần áo chống thấm 
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nước; giầy; quần áo cho người lái xe môtô; tã lót trẻ sơ sinh [trang phục]; quần áo bơi; 

trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; tái lập kinh doanh; tìm kiếm nguồn tài trợ; 

quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; bán lẻ chế phẩm dược, vệ sinh, thú y và vật tư 

y tế; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh 

thông qua một trang web; cho thuê quầy bán hàng; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ 

điều hành kinh doanh; so sánh giá cả; xúc tiến bán hàng cho người khác; đại lý xuất nhập 

khẩu; giới thiệu việc làm; kiểm toán tài chính. 

 

Nhóm 38: Gửi tin nhắn; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực 

tuyến; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền dữ liệu theo dòng liên tục; phát sóng 

không dây; phát sóng truyền hình; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; hãng tin 

tức; thông tin liên lạc bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; hoa tiêu; vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận hành các cửa 

kênh; đặt chỗ cho các chuyến đi; phóng vệ tinh nhân tạo cho người khác; vận tải bằng « 

tô; cho thuê trang phục lặn; đóng chai; vận tải hàng không; vận tải bằng đường ống dẫn; 

phân phối năng lượng; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; lưu kho hàng hóa; 

cho thuê xe lăn; cho thuê xe cộ; vận chuyển; chuyên chở bằng xe do động vật kéo. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kĩ thuật; đánh giá chất lượng; phân tích hệ thống máy tính; 

chuyển đổi dữ liệu cho dữ liệu và chương trình máy tính, khộng phải là chuyển đổi vật lý; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); lưu 

trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ và lập trình máy vi tính qua trang 

web; điện toán đám mây; lập bản đồ; trắc địa; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu sinh học; 

dự báo thời tiết; thử nghiệm vật liệu; thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết 

kế quần áo; xác thực tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ họa nghệ thuật; làm mưa nhân tạo; 

phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; kiểm định tài sản vô hình về 

mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung, không phải thẩm định giá; cân hàng hóa cho người 

khác; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; 

cung cấp nền tảng như một dịch vụ (paas); thiết kế trang chủ và trang web cho người 

khác. 

 

Nhóm 43: Cho thuê phòng họp; nhà nghỉ cho người hưu trí; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 

bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; 

cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị chiếu sáng, không dùng cho trường quay hoặc 

nhà hát; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; cho thuê thiết bị phân phối 

nước uống; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 

khách sạn; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
187 

(210) 4-2019-12640 (220) 17.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.7.22; A24.15.7; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xám. 
(731) USTAR EDUCATION HOLDINGS, 

LLC  (US) 
2591 Dallas Parkway, Frisco TX 75034, 
USA. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Sàn giao dịch trực tuyến cho dịch vụ giáo dục, dịch vụ giáo dục trực tuyến, dịch 

vụ bài học ngôn ngữ trực tuyến, dịch vụ trò chơi ngôn ngữ trực tuyến, dịch vụ học tập cá 
nhân trực tuyến, dịch vụ gia sư một kèm một trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin về 
giáo dục, dịch vụ cung cấp các chương trình giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-12643 (220) 17.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.7; A26.11.8; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Tabi Việt 
Nam  (VN) 
Số 130 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 
Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ ngoài trời; sàn gỗ bể bơi; sàn gỗ hồ cá koi; tấm gỗ ốp trong nhà/ngoài 

trời; lam gỗ trang trí ngoài trời; vỉ gỗ ban công. 
 

 
(210) 4-2019-12961 (220) 18.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) UK00003346974 19.10.2018 GB 

(731) MJN U.S. HOLDINGS LLC   (US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721-0001, United 
States of America  

(540) 

  (740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh; các chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ 
sung dinh dưỡng [cho mục đích y tế]; thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; thực 
phẩm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung điện giải [cho mục đích y tế]; cao dán; 
vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động 
vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 
chiết xuất của thịt; rau quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt 
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ướt; trứng; sữa; các sản phẩm từ sữa; chế phẩm bột dùng để làm đồ uống có chứa sữa, sữa 
là chủ yếu; sữa bột; đồ uống làm từ sữa; sản phẩm thay thế sữa; dầu ăn; chất béo. 

 

 
(210) 4-2019-13015 (220) 18.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.7.4; A6.7.5; A7.1.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, hồng, xanh dương đậm, trắng, xám, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần 5 ELEMENTS 

HOLDINGS  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-13051 (220) 18.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Wecare 
International  (VN) 
239 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm xịt phòng; chất để tẩy trắng và chất khác để giặt; chất để 

tẩy rửa.  
 
 

 
(210) 4-2019-13082 (220) 18.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Trần Tố Loan   (VN) 

301-M23 ngõ Mai Hương, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (mũ, đồ đi chân).  
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(210) 4-2019-13183 (220) 19.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.1.17; 26.1.1 (540) 

  

(731) Phạm Việt Anh   (VN) 
23/99, phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nhạc, sản xuất nhạc; sáng tác ca khúc; cung cấp âm nhạc trực 

tuyến, không tải về; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2019-13226 (220) 19.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Nam  (VN) 
Số 10, ngõ 105 đê Tô Hoàng, phường 
Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; viên tắm thả bồn; dầu gội đầu; mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa 

dưỡng da; son dưỡng môi; tinh dầu; dầu mát xa, không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: chế phẩm phòng tắm (xà phòng, sữa tắm, dầu gội), mỹ 
phẩm (kem dưỡng da, nước hoa dưỡng da, son dưỡng môi), chế phẩm vệ sinh dùng làm 
sạch và trang điểm.  

 

 
(210) 4-2019-13253 (220) 19.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7 
(731) NAM, EUN HEE   (KR) 

11-3, Wangsimni-ro 39-gil, Jung-gu, 
Seoul, 04580, Republic of KOREA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường; kẹo; bánh mỳ; bánh kẹo; kem lạnh; trà; cà phê; trà sữa trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc; si-rô hoa quả cho đồ uống; si-rô để 
làm đồ uống; bột dùng trong pha chế đồ uống làm từ trái cây (chế phẩm để làm đồ uống). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến trà, cà phê, kem, bánh kẹo, bột sữa, xi-

rô trái cây, bánh mì, sữa, cốc/tách, đĩa, ống hút, khăn ăn, giá để/giá đỡ cốc/tách, vật dụng 

để mang cốc/tách, đồng phục, xi-rô để làm hương liệu cho thực phẩm hoặc đồ uống; dịch 

vụ nhượng quyền [mua theo nhóm, quảng cáo theo nhóm, không bao gồm tư vấn pháp lý]; 
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cung cấp hỗ trợ (kinh doanh) trong lĩnh vực quản lý kinh doanh trong khuôn khổ hợp 

đồng nhượng quyền thương mại (dịch vụ hỗ trợ kinh doanh); cung cấp hỗ trợ kinh doanh 

trong việc thiết lập hoạt động nhượng quyền thương mại (dịch vụ hỗ trợ kinh doanh); 

cung cấp hỗ trợ kinh doanh trong vận hành hoạt động nhượng quyền thương mại (dịch vụ 

hỗ trợ kinh doanh). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê (dịch vụ nhà 

hàng cung cấp đồ uống cà phê); cửa hàng bánh; quán cà phê hoa quả (dịch vụ nhà hàng 

cung cấp đồ uống từ hoa quả). 
 

 
(210) 4-2019-13259 (220) 19.04.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL COMPANY 

LIMITED   (HK) 

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 

Lee Street, Chai Wan, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm và chất thú y; chế phẩm và chất vệ sinh dùng cho mục đích thú y; 

chất diệt loài gây hại; chất diệt ký sinh trùng; chất tẩy uế và thuốc trừ sâu; thức ăn cho 

động vật có chứa thuốc; chế phẩm vitamin cho động vật; thuốc kháng sinh; chế phẩm trị 

liệu; chất chống nhiễm ký sinh trùng; chất bổ sung/phụ gia cho thức ăn động vật dùng cho 

mục đích thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc 

thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; tất cả dùng cho động vật.  
 

 
(210) 4-2019-13275 (220) 19.04.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.1; A26.11.12 

(591) Cam, xanh lam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIGFUN LEISURE 
TOYS & SPORTS Việt Nam  (VN) 
Nhà xưởng F2 Phân khu phía Đông khu 

công nghiệp Phú Thái, xã Kim Lương, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
 

(511)   Nhóm 19: Bể bơi [kết cấu] không bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Các loại đồ đạc: đệm hơi [không dùng cho mục đích y tế], ghế hơi.  
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(210) 4-2019-13311 (220) 19.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Trần Thị Thủy Tiên  (VN) 

11, đường 19, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn uống; quán ăn 

uống tự phục vụ; quán trà sữa; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-13478 (220) 22.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) THE LIFE IS GOOD COMPANY   (US) 

51 Melcher Street, Boston, MA 02210, 
U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao; áo phông ngắn tay; áo chui đầu dài tay; quần dài thường 

bằng chất liệu dày cho mục đích thoải mái hoặc thể thao; áo sơ mi; mũ; quần dài; quần 
soóc; đồ đi chân; quần áo ngủ; trang phục cho vận động viên; áo vét [trang phục]; quần áo 
cho trẻ em và em bé; áo váy; khăn quàng cổ; khăn rằn [khăn quàng cổ]; dải băng buộc 
đầu [trang phục]; áo len dài tay; găng tay hở ngón; tất ngắn cổ. 

 

 
(210) 4-2019-13480 (220) 22.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vĩnh Phú Long An   (VN) 
265 ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện 
Mộc Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ chế hòa khí xe máy; thiết bị cung cấp khí phụ cho động cơ của xe ô tô và xe 

máy (bộ phận của động cơ ô tô, xe máy); phun xăng điện tử (bộ phận của động cơ ô tô, xe 
máy). 

 
Nhóm 35: Mua bán bộ chế hòa khí xe máy, thiết bị cung cấp khi phụ cho động cơ của xe 
« tô và xe máy, phun xăng điện tử. 
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(210) 4-2019-13493 (220) 22.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) MIN, JU-HONG   (KR) 

Dong Yang Metal 173, Jinjamyet-ro, 
Yuseong-Gu Daejeon Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cơ cấu khóa cửa bằng kim loại, không dùng điện; biển hiệu bằng kim loại; 

cổng vòm [kết cấu] bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; lưới 
bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-13563 (220) 22.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.12; 1.1.14; 1.3.1; 26.1.2 
(591) Vàng, vàng cam, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Ông Hồ Sỹ Bảo   (VN) 
Nhà A1, ngõ 35, đường Lê Lai, khối 1, 
phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: ấm siêu tốc, bình giữ nhiệt, bình nước thủy tinh, bình nước 

nhựa, nồi inox, chảo chống dính, hộp tủ lạnh, tô, bát, đĩa, lọ gia vị, trò chơi trẻ em, móc 
dính tường, tất tay chống nắng, dầu ăn, ổ cắm điện, khăn tắm, sữa rửa mặt,  dầu gội, dầu 
xả, sữa tắm, khuôn kẻ mày, kích mí, chì kẻ mày, mi giả, bông đánh phấn, thực phẩm, thiết 
bị trường học, văn phòng phẩm, nước hoa mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ trang sức; giới 
thiệu sản phẩm; kinh doanh cửa hàng tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 

(210) 4-2019-13564 (220) 22.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.9; 1.15.11; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty CP phát triển 
Redsand  (VN) 
Số 75, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm, giải pháp về chăm sóc khách hàng và marketing. 
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm giải pháp chăm sóc khách hàng và marketing; quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo qua thư; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2019-13712 (220) 23.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2 
(731) TOYO ROSHI KAISHA, LTD.  (JP) 

2-13, 3-Chome, Nihonbashi Honcho, 
Chuo-ku, Tokyo, 103-0023, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Giấy quì, hóa chất và thuốc thử dùng cho mục đích nghiên cứu và phân tích 
(không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất dùng cho bộ lọc; thuốc thử hoá học, không 
dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; bộ chất thử chẩn đoán dùng để kiểm tra nước; giấy thử 
phản ứng (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); giấy kiểm tra độ ph (không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y); giấy thử phản ứng dùng để đo ion; giấy thử phản ứng để đo 
lường về môi trường. 

 

Nhóm 07: Lò ấp trứng; máy trộn/máy khuấy; máy lọc dùng cho mục đích công nghiệp; bộ 
lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ; máy ép lọc; máy ép lọc dầu; máy bơm; máy 
bơm dạng ống; máy bơm nhu động; máy bơm áp suất; máy bơm chân không. 

 

Nhóm 09: Bộ lọc sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị lọc sử dụng trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị sản xuất nước siêu tinh khiết dùng trong nghiên cứu và phòng thí nghiệm; 
thiết bị sản xuất nước cất dùng trong nghiên cứu và phòng thí nghiệm; thiết bị lấy mẫu 
nước (dùng trong phòng thí nghiệm); thiết bị sắc ký giấy (dùng trong phòng thí nghiệm); 
thiết bị sắc ký lớp mỏng (dùng trong phòng thí nghiệm); thiết bị điện di, không dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị khử trùng nhiệt khô dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị khử 
trùng dùng trong phòng thí nghiệm; lò nung điện để sử dụng cho nghiên cứu và trong 
phòng thí nghiệm; máy khuấy dùng trong phòng thí nghiệm; máy khuấy với tấm đốt nóng 
dùng trong phòng thí nghiệm; máy nghiền dùng trong nghiên cứu và phòng thí nghiệm; 
dụng cụ đo độ ph; dụng cụ đo ion; thiết bị loại bỏ các chất có hại dùng trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm dùng trong nghiên cứu và phòng thí nghiệm; 
đồ đạc dùng trong phòng thí nghiệm; lồng ấp dùng trong nghiên cứu và phòng thí nghiệm; 
lồng ấp giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định (dùng trong phòng thí nghiệm); máy sấy dùng 
trong phòng thí nghiệm; bộ lọc xi lanh bằng xenluloza (dùng trong phòng thí nghiệm); bộ 
lọc xi lanh bằng thủy tinh (dùng trong phòng thí nghiệm); bộ lọc xi lanh bằng silic (dùng 
trong phòng thí nghiệm); máy thu hồi phân đoạn (dùng trong phòng thí nghiệm); máy thu 
hồi thu thập mẫu (dùng trong phòng thí nghiệm); các thiết bị lấy mẫu (dùng trong phòng 
thí nghiệm); bể chứa nước đặc chủng để sử dụng trong phòng thí nghiệm, không bằng kim 
loại; bể chứa dầu đặc chủng để sử dụng trong phòng thí nghiệm, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 10: Màng sắc ký miễn dịch (dùng để chẩn đoán bệnh); giấy lấy mẫu máu (thiết bị 
lấy máu). 

 

Nhóm 11: Bể chứa nước ổn nhiệt; bể chứa dầu ổn nhiệt; bộ lọc không khí; bộ lọc nước; bộ 
lọc chất lỏng; máy sấy cho các thiết bị sấy khô; thiết bị khử trùng; thiết bị đun nóng (dạng 
bình/nồi); tấm đốt nóng; thiết bị đông khô; bể chứa nước, không bằng kim loại; bể chứa 
dầu, không bằng kim loại; máy sấy. 

 

Nhóm 16: Giấy lọc định tính; giấy lọc định lượng; giấy lọc dùng dùng trong ghi sắc; giấy 
lọc dùng cho mục đích thử nghiệm; giấy lọc làm bằng sợi thủy tinh; bộ lọc dạng màng 
bằng giấy. 
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(210) 4-2019-13773 (220) 23.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 3.7.17; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH quản lý Deep C  

(VN) 
Tầng 9 tòa nhà Harbour View Office 
Tower, số 12 Trần Phú, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ bảo dưỡng khu công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi.  
 

 
(210) 4-2019-13861 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.2; 1.1.14; 7.3.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Ngọc Thanh  (VN) 
Số 96A Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thực 

phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-13865 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH PEPPER GROUP  
(VN) 
Số 19, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá du lịch; mua bán rượu mạnh; mua bán 

rượu vang; mua bán bia, nước ngọt.  
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; lữ hành quốc tế và nội địa; cho thuê xe « 
tô. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê.  
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(210) 4-2019-13866 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.1 
(591) Trắng, vàng, đen xám, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đông Khôi  (VN) 
Số 19, đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc.  
 

 
(210) 4-2019-13984 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Thomson Reuters Global 

Resources Unlimited 
Company   (VN) 
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300, Zug, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc âm thanh; đĩa compắc hình ảnh; đĩa compắc nhớ chỉ đọc; chương 

trình điều hành máy tính; các chương trình máy tính; phần mềm máy tính liên quan đến 
thu thập và phân bố dữ liệu, trao đổi tài chính, giao dịch cổ phiếu, giao dịch cổ phần, giao 
dịch tài chính, hãng thông tấn, luật, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, khoa học, khoa học xã 
hội, và dược phẩm; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; đĩa từ; thẻ mã 
hóa từ tính; giao diện cho máy tính; máy telex; dụng cụ và thiết bị viễn thông; máy tính; 
bàn phím máy tính; thiết bị ngoại vi cho máy tính; máy in để sử dụng với máy tính; mô 
đem; con chuột máy tính; thiết bị đầu cuối của máy tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, cụ thể là, phổ biến các thông báo quảng cáo; cung cấp 
thông tin kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ và thông tin 
về thị trường chứng khoán, thông tin thương mại tiền tệ; cung cấp thông tin tài chính về 
trái phiếu, trái phiếu chứng quyền, mua bán thương mại, và tín thác trao đổi và đầu tư.  

 

Nhóm 38: Truyền và thông tin liên lạc tin tức; dịch vụ hãng tin tức để truyền điện tử; 
truyền phát nội dung tin tức âm thanh và hình ảnh; dịch vụ thông báo tin tức (dịch vụ 
hãng tin tức); tập hợp tin tức và truyền tin tức và phân tích, bình luận và giải thích tin tức, 
bao gồm tin tức quốc tế, quốc gia, bang và địa phương và tin tức về các sự phát triển trong 
các lĩnh vực của chính phủ và chính trị, kinh tế, tài chính, kinh doanh, an ninh, hàng hóa 
thương mại, luật, khoa học, y tế, xã hội học, tôn giáo, thể thao, giải trí, giáo dục và nghệ 
thuật. 
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(210) 4-2019-13985 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.7; A25.7.6; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Trắng, cam, nâu. 
(731) THOMSON REUTERS GLOBAL 

RESOURCES UNLIMITED 
COMPANY    (CH) 
Landis + Gyr-Strasse 3, 6300, Zug, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc âm thanh; đĩa compắc hình ảnh; đĩa compắc nhớ chỉ đọc; chương 

trình điều hành máy tính; các chương trình máy tính; phần mềm máy tính liên quan đến 
thu thập và phân bố dữ liệu, trao đổi tài chính, giao dịch cổ phiếu, giao dịch cổ phần, giao 
dịch tài chính, hãng thông tấn, luật, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, khoa học, khoa học xã 
hội, và dược phẩm; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; đĩa từ; thẻ mã 
hóa từ tính; giao diện cho máy tính; máy telex; dụng cụ và thiết bị viễn thông; máy tính; 
bàn phím máy tính; thiết bị ngoại vi cho máy tính; máy in để sử dụng với máy tính; mô 
đem; con chuột máy tính; thiết bị đầu cuối của máy tính. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ đánh giá kinh doanh; 
thông tin kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương mại; quản lý kinh doanh; thông tin 
thương mại; dự báo kinh tế; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về số liệu thống kê; thông 
tin kế toán; thông tin về thuế. 

 
Nhóm 38: Truyền và thông tin liên lạc tin tức; dịch vụ hãng tin tức để truyền điện tử; 
truyền phát nội dung tin tức âm thanh và hình ảnh; dịch vụ thông báo tin tức (dịch vụ 
hãng tin tức); tập hợp tin tức và truyền tin tức và phân tích, bình luận và giải thích tin tức, 
bao gồm tin tức quốc tế, quốc gia, bang và địa phương và tin tức về các sự phát triển trong 
các lĩnh vực của chính phủ và chính trị, kinh tế, tài chính, kinh doanh, an ninh, hàng hóa 
thương mại, luật, khoa học, y tế, xã hội học, tôn giáo, thể thao, giải trí, giáo dục và nghệ 
thuật. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu luật được lưu trữ trong hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-13986 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) THOMSON REUTERS GLOBAL 

RESOURCES UNLIMITED 
COMPANY   (CH) 
Landis + Gyr-Strasse a, 6300, Zug, 
Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc âm thanh; đĩa compắc hình ảnh; đĩa compắc nhớ chỉ đọc; chương 

trình điều hành máy tính; các chương trình máy tính; phần mềm máy tính liên quan đến 
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thu thập và phân bố dữ liệu, trao đổi tài chính, giao dịch cổ phiếu, giao dịch cổ phần, giao 

dịch tài chính, hãng thông tấn, luật, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, khoa học, khoa học xã 

hội, và dược phẩm; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; đĩa từ; thẻ mã 

hóa từ tính; giao diện cho máy tính; máy telex; dụng cụ và thiết bị viễn thông; máy tính; 

bàn phím máy tính; thiết bị ngoại vi cho máy tính; máy in để sử dụng với máy tính; mô 

đem; con chuột máy tính; thiết bị đầu cuối của máy tính.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ đánh giá kinh doanh; 

thông tin kinh doanh; khảo sát kinh doanh thương mại; quản lý kinh doanh; thông tin 

thương mại; dự báo kinh tế; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về số liệu thống kê; thông 

tin kế toán; thông tin về thuế.  

 

Nhóm 38: Truyền và thông tin liên lạc tin tức; dịch vụ hãng tin tức để truyền điện tử; 

truyền phát nội dung tin tức âm thanh và hình ảnh; dịch vụ thông báo tin tức (dịch vụ 

hãng tin tức); tập hợp tin tức và truyền tin tức và phân tích, bình luận và giải thích tin tức, 

bao gồm tin tức quốc tế, quốc gia, bang và địa phương và tin tức về các sự phát triển trong 

các lĩnh vực của chính phủ và chính trị, kinh tế, tài chính, kinh doanh, an ninh, hàng hóa 

thương mại, luật, khoa học, y tế, xã hội học, tôn giáo, thể thao, giải trí, giáo dục và nghệ 

thuật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu luật được lưu trữ trong hệ thống máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-14000 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.4.6; 26.4.7; A26.4.18 

(731) SOLID CORPORATION SDN BHD  

(MY) 

PLO 436, Jalan Gangsa, Kawasan 

Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Johor 

Bahru, Johor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho phương tiện giao thông đường 

bộ; máy phát điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều dùng cho máy móc, máy phát 

điện xoay chiều dùng cho các phương tiện giao thông đường bộ; ổ bi của động cơ điện, 

máy và động cơ; chổi than của máy phát điện; chổi than (điện); bộ chế hòa khí; quạt gió 

dùng cho động cơ điện và động cơ; bộ ngưng tụ (bộ phận của máy); máy phát điện; bugi 

đốt nóng cho động cơ diesel; ròng rọc (bộ phận của động cơ và đầu máy); bơm (bộ phận 

của máy móc; máy hoặc động cơ); bộ tản nhiệt (làm mát) cho động cơ và máy; bộ điều 

chỉnh (bộ phận của máy); thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; thanh 

truyền cho pít tông; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; stato (bộ phận của máy móc); 

các bộ phận và linh kiện của các hàng hóa nêu trên. 
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(210) 4-2019-14008 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Centosy Việt 
Nam  (VN) 
Liền kề 30 - OCT2 - KĐTM Cổ Nhuế - 
Xuân Đỉnh, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Giày trượt patin; xe trượt scooter (đồ chơi); ván trượt; giày bánh gót; búp bê; 

mô hình thu nhỏ xe cộ; trò chơi. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ giày trượt patin, xe trượt scooter, ván trượt, giày bảnh gót, 
búp bê, mô hình thu nhỏ xe cộ, trò chơi. 

 

 
(210) 4-2019-14048 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; 26.1.1; A26.1.18; 25.7.17 
(591) Vàng, da cam, nâu, xanh lá cây, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 

nhập khẩu An Thiên Thảo  (VN)
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: trái cây có múi tươi, quả tươi, trái cây được 

bảo quản, trái cây đóng hộp, lát trái cây sấy khô, thạch trái cây. 
 

 
(210) 4-2019-14051 (220) 24.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PASCO SHIKISHIMA CORPORATION  

(JP) 
3, Shirakabe 5-chome, Higashi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh bao nhỏ; bánh mì kẹp nhân; bánh 

hamburger [bánh mỳ kẹp nhân]; bánh pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích [bánh mỳ kẹp nhân]; 
bánh patê thịt; bánh kẹo truyền thống Nhật Bản; bánh xốp Castella Nhật Bản; bánh vòng 
(bánh donut); bánh nướng; bánh mứt đậu; bánh bao hấp nhân mứt đậu; bánh mì kem; 
bánh kếp; bột nhào để làm bánh mỳ; bột nhào đông lạnh để làm bánh mỳ; bột nhào đông 
lạnh đề làm bánh. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp bánh mì, bánh bao nhỏ, trà 
đen; cà phê và ca cao do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-14153 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) MOEN INCORPORATED  (US) 

25300 Al Moen Drive, North Olmsted, 
Ohio, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy; van ống nước bằng kim 

loại; tay nắm cửa bằng kim loại; dụng cụ chia khăn, gắn cố định, bằng kim loại; phụ kiện 
gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; đồ ngũ kim bằng kim loại; cọc bằng kim loại; đường gờ 
bằng kim loại dùng cho mái đua; đường gờ bằng kim loại dùng trong xây dựng; bản lề 
bằng kim loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng có vòi sen; thanh ray có rãnh trượt bằng 
kim loại cho nhà tắm và buồng tắm đứng có vòi sen; thanh ray bằng kim loại cho nhà tắm 
và buồng tắm đứng; nắp cống bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nghiền rác; máy rửa bát; máy rửa bát được lắp vào bồn rửa.  

 
Nhóm 09: Bộ điều khiển van điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số; bộ điều khiển vòi (điện tử); 
bộ điều khiển vòi hoa sen (điện tử); bộ điều khiển vòi hoa sen và bồn tắm (điện tử). 

 
Nhóm 11: Phụ kiện bồn rửa; buồng tắm hoa sen có vách ngăn; cây sen tắm; chậu tiểu nữ; 
buồng tắm đứng có vòi sen; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); chậu rửa (thiết bị 
vệ sinh, gắn cố định); bồn cầu; thiết bị xối nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bể phun; 
bồn tắm; phụ kiện gá lắp hệ thống ống nước của bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng 
cho bồn tắm; hệ thống và thiết bị cung cấp nước; thiết bị thông gió cho vòi; vòi hoa sen 
cầm tay; bệ xí vệ sinh; ghế nâng hạ; cống bồn tắm; thiết bị kiểm soát mức nước của bồn 
vệ sinh; vòi dùng trong nhà vệ sinh; vòi dùng trong nhà bếp; vòi của bồn rửa; vòi phun 
nước của chậu tiểu nữ; van cho vòi; thiết bị lọc nước; bộ lọc; vòi phun nước cho vòi; vòi 
của chậu tiểu nữ; vòi điều nhiệt; vòi hoa sen điều nhiệt; bộ điều khiển cho vòi, không phải 
thiết bị điện tử; bộ điều khiển cho vòi hoa sen, không phải thiết bị điện tử; bộ điều khiển 
cho chậu, không phải thiết bị điện tử; van điều nhiệt; phụ kiện cho ống cho hệ thống ống 
nước; bộ phận lọc cho bồn rửa; hệ thống làm nóng nước; bình nước nóng; thiết làm sạch 
nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống lọc nước uống; thiết bị và hệ thống làm sạch nước; 
thiết bị làm mềm nước; nắp cống; ống nước cho hệ thống vệ sinh; hệ thống phân phối 
nước; thiết bị và hệ thống vệ sinh; hệ thống xả nước; két nước bồn cầu; bồn tiểu nam; van 
kiểm soát mức nước trong két/bể nước. 

 
Nhóm 20: Van đường ống nước, bằng nhựa; van bi, không bằng kim loại; tay nắm cửa, 
không bằng kim loại; tay nắm cho bồn tắm và thiết bị giữ vòi hoa sen, không bằng kim 
loại; tay vịn bồn tắm và vòi hoa sen, không bằng kim loại; thiết bị chia khăn, gắn cố định, 
không bằng kim loại; phụ kiện gá lắp không bằng kim loại cho đồ đạc; đồ đạc; kệ; giá đồ 
đạc; bàn rửa mặt; tủ thuốc; bề mặt phẳng dùng cho đồ đạc; cọc không bằng kim loại; sản 
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phẩm dệt mây; tủ ngăn kéo; khung gương; giá đỡ gương; gương; ghế tắm, không bằng 
kim loại; tủ phòng tắm; móc treo quần áo, không bằng kim loại; thanh treo rèm tắm; giá 
để bằng thủy tinh. 

 
Nhóm 21: Đồ sứ để sử dụng hàng ngày, bao gồm chậu, bát, cốc, giá để xà phòng; bàn 
chải dùng cho nhà vệ sinh và giá đỡ dùng cho nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-14217 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 3.7.17; 20.7.1 
(591) Đen, cam. 
(731) LCENTRAL PTE. LTD.  (SG) 

3 Shenton Way, #21-08 Shenton House, 
Singapore 068805 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (giáo dục và đào tạo); đào tạo giáo viên; dịch vụ tư vấn giáo dục; 

cung cấp các khóa học giáo dục; giảng dạy; dịch vụ giảng dạy cho các nhóm nhỏ hoặc cá 
nhân. 

 

 
(210) 4-2019-14248 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36295043 02.02.2019 CN 

(531) 1.15.15 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [dược phẩm]; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; sợi 

dùng cho ăn kiêng; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin, cụ thể là chế 
phẩm vitamin hỗn hợp [thực phẩm chức năng]; chất phóng xạ dùng cho mục đích y tế; khí 
ga dùng cho mục đích y tế; chất dẫn hóa học dùng làm điện cực để ghi điện tim; tinh dịch 
dùng cho thụ tinh nhân tạo; chất tẩy uế; dung dịch dùng cho kính áp tròng; môi trường 
nuôi cấy vi khuẩn; kẹo, chứa thuốc; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột 
cho trẻ em, chế phẩm làm trong sạch không khí; thức ăn gia súc có chứa thuốc; chất bổ 
sung ăn kiêng cho động vật; thuốc trừ sâu; quần tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; 
chất mài mòn răng; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; chất bổ sung ăn kiêng giúp tăng cường 
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lợi khuẩn probiotic; chế phẩm lợi khuẩn probioric (chế phẩm sinh học) dùng cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-14249 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36295042 02.02.2019 CN 

36295040 02.02.2019 CN 
(531) 1.15.15 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; cá, không còn sống; 

trái cây, đóng hộp; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh, chủ yếu là trái cây hoặc 
rau; quả cau đã qua chế biến; rau đã được bảo quản; trứng [dùng làm thức ăn]; bơ; kem 
[sản phẩm sữa]; sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; kem đánh dậy bọt; sữa bột [không cho trẻ 
em]; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa đậu nành; sữa khuấy; trà sữa, sữa là chủ yếu; 
sữa hạnh nhân; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; váng sữa [kem chua]; sữa lạc; bột 
sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; sữa đậu nành đặc; sữa dừa; sữa gạo; đồ uống trên 
cơ sở sữa dừa; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; pho mát; mỡ 
có thể ăn được; thạch hoa quả; quả hạch đã chế biến; nấm đã sấy khô, có thể ăn được; đậu 
phụ (sản phẩm đậu phụ); vỏ xúc xích, tự nhiên hoặc nhân tạo; bột sữa dê [không dành cho 
trẻ em]; sữa dạng lát mỏng [sản phẩm sữa] (hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 36295042 
nộp ngày 02/02/2019 tại Trung Quốc); sữa đậu xanh lên men (hưởng quyền ưu tiên theo 
đơn số 36295040 nộp ngày 02/02/2019 tại Trung Quốc). 

 

 
(210) 4-2019-14250 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36295041 02.02.2019 CN 

(531) 1.15.15 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống sô cô la có sữa; cà phê; ca cao; đồ uống 

trên cơ sở sô cô la; trà (chè) (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà; 
đường, không cho mục đích y tế; kẹo, không cho mục đích y tế; kẹo sữa; mật ong; nước 
mật đường; bột nhồi; bánh mỳ, không cho mục đích y tế; bánh kẹo; mảnh yến mạch dẹt 
mỏng; cơm ăn liền; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; gạo; bột cọ sagu; bột mỳ cho mục 
đích thực phẩm; mì sợi ăn liền; mì sợi từ gạo (bún/phở); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột cho thực phẩm; kem lạnh, đá lạnh 
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có thể ăn được; kem que (kem lạnh); muối nấu ăn; giấm; xốt đậu nành; đồ gia vị; mù tạc; 
nước mắm [gia vị]; nấm men, không dùng cho động vật, mục đích ăn kiêng và y tế; men 
làm bánh; hương liệu cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; gluten được chế biến làm thực phẩm; bột gạo; hỗn hợp bột để làm kem 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2019-14251 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36295040 02.02.2019 CN 

(531) 1.15.15 
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống không cồn 

có vị bia; đồ uống dùng trong thể thao có chứa chất điện giải; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; đồ uống có ga không 
chứa cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước [đồ uống]; nước uống có muối lithi; nước khoáng [đồ uống]; 
nước khoáng xenxe; nước uống dùng trong bữa ăn; nước chanh; nước sô đa; đồ uống 
không cồn; nước uống có gaz; cơ-vát [đồ uống không chứa cồn]; nước sinh tố; đồ uống 
trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa; đồ uống dùng trong thể thao giàu 
protein; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước 
ngọt; nước coca [đồ uống]; đồ uống không cồn chứa axit lactic [đồ uống từ hoa quả, 
không chứa sữa]; trà sữa (không trên cơ sở sữa) [đồ uống không cồn có hương vị trà]; 
nước uống được chưng cất [đồ uống không cồn]; nước tinh khiết [đồ uống]; đồ uống chiết 
xuất từ rau củ [không cồn]; đồ uống chiết xuất từ hạt đậu [không cồn]; chế phẩm không 
cồn để làm đồ uống; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống). 

 
 

 
(210) 4-2019-14253 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Bích Lan  (VN) 

138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
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(210) 4-2019-14254 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.17 
(731) Nguyễn Bích Lan  (VN) 

138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2019-14255 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.17 
(731) Nguyễn Bích Lan   (VN) 

138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2019-14256 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.17 
(731) Nguyễn Bích Lan   (VN) 

138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 

sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2019-14257 (220) 25.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
GMC Việt Nam  (VN) 
Số 3, ngách 27/71/34 đường Tây Mỗ, tổ 
dân phố Phú Hà - Phú Thứ, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ 
đồ nội thất; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy. 

 
Nhóm 18: Túi hành lý; túi xách. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2019-14287 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 3.4.18; A3.4.24; 

A3.4.25 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Lâm Hòa Thủy  

(VN) 
Số F16 đường 3A, tổ 15, khu phố 4, khu 
dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IP LEADER (IP 
LEADER CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh bông lan; bánh nướng; bánh su kem.  

 
 

 
(210) 4-2019-14295 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALOTST  (VN) 
Số 9 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt, nước xả quần áo; nước rửa chén bát; nước rửa kính; nước lau sàn nhà 

ở, nhà vệ sinh; nước rửa xe; nước rửa tay; dầu tắm gội; khăn giấy ướt tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; chất khử mùi cho cho cá nhân; kem đánh răng. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả; trứng; sữa và 
các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột; cháo ngũ cốc; kem lạnh; đường; cà phê; ca cao. 
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(210) 4-2019-14296 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; A18.1.9; 18.1.23 
(591) Xám, trắng, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OTO CARE 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 10 ngõ 24, đường Thanh Bình, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.  
 

Nhóm 39: Vận tải, du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-14341 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) N-LINE CO., LTD.  (KR) 

(Chungsin-dong) 7th Floor, 241-2, 
Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; quần áo lót nữ; giày nữ; quần áo bơi; váy chơi gôn; đồng phục 

(quần áo); bộ quần áo liền mảnh; tất ngắn cổ; mũ. 
 

 
(210) 4-2019-14394 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Vũ Văn Bính  (VN) 
Xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; bồn tắm; vòi hoa sen; bồn rửa; chậu 

rửa gắn cố định; bệ xí vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-14409 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VINAFOAM Việt 
Nam  (VN) 
Lô IN 9.2, đường số 4, khu công nghiệp 
Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 01: Chất tạo bọt dùng để chữa cháy. 
 

 
(210) 4-2019-14423 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh học Mộc 
Lan  (VN) 
J8Bis Bửu Long, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học vệ sinh ao hồ. 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn cho thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2019-14497 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GALENICUM VITAE S.L.U  (ES) 

Avenida Diagonal, 123, floor 11, 08005 
Barcelona, Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp với mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt 
nấm, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2019-14526 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.11; 7.3.11; 6.7.4; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu đen, đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH nhà đất Đồng 

Híi  (VN) 
Số 691 Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lý, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; sàn giao 

dịch bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
207 

(210) 4-2019-14543 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Bích Phượng  (VN) 

166/28 khu phố 4, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2019-14550 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 1.15.23; 16.3.17; 

24.17.5 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phần mềm Lữ Hoàn Việt   (VN) 
76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy vi tính; bộ vi xử lý trung tâm (CPU); màn hình máy 

tính.  
 

Nhóm 35: Môi giới thương mại; đại lý mua bán ký gửi các loại sản phẩm chuyên về công 
nghệ vi tính; mua bán máy vi tính, thiết bị điện tử, vật tư, thiết bị ngành bưu chính viễn 
thông, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa phần cứng máy vi tính, hệ thống mạng máy tính, thiết bị viễn 
thông và mạng viễn thông; dịch vụ cài đặt, nâng cấp phần cứng máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-14568 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Huawei Administration Building, 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, 518129, P.R. China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Dụng cụ mát xa thẩm mỹ; gương cho bác sỹ phẫu thuật; dụng cụ mát xa rung; 
dụng cụ sử dụng cho mục đích phân tích y khoa; máy khử rung tim; dụng cụ nhãn khoa; 
đai điện cho mục đích y tế; màn hình X quang cho mục đích y tế; máy ghi điện tim; thiết 
bị/dụng cụ trị liệu sử dụng dòng điện; tia la-de cho mục đích y tế; thiết bị và hệ thống lắp 
đặt để sản xuất tia X, cho mục đích y tế; dụng cụ vật lý trị liệu; thiết bị châm cứu chạy 
điện; máy quét kiểm tra sự đứt rời dùng cho mục đích y tế; thiết bị theo dõi nhịp tim; thiết 
bị mát xa chạy điện dùng cho gia đình; máy quét điện não đồ; điện cực cho máy khử rung 
tim; máy trợ thính cho người điếc, vận hành bằng điện; người máy dùng trong phẫu thuật; 
máy đo huyết áp điện; nhiệt kế cho mục đích y tế, chạy điện; thiết bị kiểm tra thành phần 
cơ thể; thiết bị theo dõi mỡ cơ thể; thiết bị sử dụng trong phân tích y khoa; dụng cụ mát 
xa cho mục đích cá nhân; máy kiểm soát nhịp tim; dao mổ điện (cho mục đích phẫu 
thuật); thiết bị trị liệu sử dụng lá ngải; thiết bị theo dõi độ bão hòa oxy trong máu; thiết bị 
theo dõi huyết áp; máy trợ thính điện tử cho người điếc; gối gây buồn ngủ để điều trị 
chứng mất ngủ; đai bụng; dụng cụ làm đẹp, chạy điện, sử dụng trong gia đình; gối mát xa 
cho cổ và vai; thiết bị mát xa trị liệu bàn chân; máy mát xa mặt mini; dụng cụ mát xa 
thông minh cho lưng; gối trị liệu từ tính; ca/cốc có từ trường (để trị liệu). 

 
Nhóm 11: Bóng đèn; đèn; đèn bàn; thiết bị lọc không khí; thiết bị sưởi cho nhà tắm; thiết 
bị/dụng cụ lọc nước dùng trong gia đình; nồi chiên bằng không khí; nồi hấp (nồi áp suất 
điện); máy pha cà phê, chạy điện; lò vi sóng (dụng cụ nấu ăn); máy nướng bánh mỳ; ấm 
điện; xoong hầm, chạy điện; bếp cảm ứng điện từ; bếp điện; cốc đun nóng bằng điện; tủ 
lạnh; quạt điện; máy sấy tóc chạy điện; thiết bị tạo độ ẩm cho mục đích gia dụng; lò sưởi 
dùng năng lượng mặt trời; vòi khóa tự động cho đường ống nước; bệ xí vệ sinh; ghế ngồi 
và nắp đậy phía trên của bệ xí vệ sinh; máy sưởi nhà tắm; thiết bị lọc nước; thiết bị điện 
phân nước cho mục đích gia dụng; tấm đệm sưởi ấm, chạy điện, không dùng cho mục 
đích y tế; máy khử trùng giày dép cho mục đích gia dụng; lò nướng điện cho mục đích gia 
dụng; đèn trần; đèn ngủ; đèn đường; đèn trần thông minh; đèn ngủ cảm ứng; nồi chiên 
ngập dầu, chạy điện; nồi hấp điện; phích chân không, chạy điện; ấm đun cà phê, chạy 
điện; bình pha cà phê, chạy điện; thiết bị nấu nướng chạy điện, cho mục đích gia dụng; lò 
bếp chạy điện, cho mục đích gia dụng; lò bếp chạy bằng nhiên liệu, cho mục đích gia 
dụng; tủ lạnh cho mục đích gia dụng; quạt điện cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo, 
chạy điện; máy hấp vải; máy sấy không khí; quạt điện cầm tay; máy điều ẩm tạo ion âm; 
quạt trần; điều hòa không khí; quạt điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí cho ô tô; 
chậu xí; thiết bị sấy khô tay, làm nóng bằng điện; dụng cụ phân phối nước; đèn rọi; ấm 
đun nước chạy điện có chức năng điều chỉnh nhiệt độ; máy hút mùi cho nhà bếp; ấm đun 
thuốc, chạy điện.  

 
Nhóm 12: Xe ô tô; xe thăng bằng (2 bánh); xe đạp một bánh, chạy điện; xe vận chuyển tự 
cân bằng, chạy điện, một bánh; xe vận chuyển tự cân bằng, chạy điện, hai bánh; xe đạp; 
xe tay ga; xe đẩy; phương tiện giao thông điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; xe lăn 
điện; xe đạp có động cơ; xe vận chuyển tự cân bằng, một bánh; máy bay không người lái 
chụp ảnh trên không, không phải là đồ chơi; xe hơi; xe ô tô điện có cả động cơ đốt trong 
và động cơ điện, và động cơ điện có thể sạc ngoài; xe ô tô điện có cả động cơ đốt trong và 
động cơ điện; xe đẩy, chạy điện; máy bay không người lái có máy quay phim; máy bay 
không người lái; miếng chì bấm niềng xe; xe tay ga chạy điện; xe đạp chạy điện có thể 
gấp gọn; xe tự cân bằng thông minh; máy bay điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; 
thiết bị trên không tự điều khiển; gương chiếu hậu thông minh. 

 
Nhóm 20: Tủ giày; tủ đựng; bàn làm việc; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ quần 
áo; giường; đệm; gối; gối ôm; thanh ray cho rèm cửa; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; tủ 
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đựng giày thông minh; tủ sách; bàn để xoa bóp; gương soi; gương phòng tắm; gương 
phòng tắm thông minh; gương dài, có thể xoay được; điện thoại cầm tay cách điệu (vật 
dụng để trang trí); đệm dạng gối; gối cổ; vòng treo rèm; tủ đựng mỹ phẩm (đồ đạc); bàn 
trà. 

 

Nhóm 21: Xoong hầm; thau (chậu); cốc; bình; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ uống trà (bộ đồ 
ăn); bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn); dụng cụ để gãi; lược điện; chổi điện, trừ các bộ phận 
của máy móc; bàn chải đánh răng, chạy điện; phích chân không; dụng cụ đánh giày, 
không chạy bằng điện; cốc làm lạnh; đĩa ăn; bộ bát đĩa; ca/cốc vại để uống bia; ấm trà; 
bàn chải cho giày dép; bàn chải điện (không phải là bộ phận của máy móc); dụng cụ tẩy 
trang, chạy điện; thiết bị điện để thu hút và tiêu diệt côn trùng; bộ khuếch tán thuốc đuổi 
muỗi. 

 

Nhóm 28: Máy chơi trò chơi video; máy chơi trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; 
bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; thiết bị chơi trò chơi; máy chơi trò chơi, tự động và 
vận hành bằng xu; máy chơi trò chơi video sử dụng đồng xu; cần điều khiển trò chơi 
video; xe điện động đồ chơi; xe hơi đồ chơi; đồ chơi thông minh; vật liệu làm mô hình 
máy bay; đồng hồ đeo tay đồ chơi; máy chụp ảnh đồ chơi; xe vận chuyển dùng trong đánh 
gôn, cho các sân gôn hoặc thể thao; dụng cụ luyện tập cơ thể; khung bám của tàu lượn 
(môn thể thao); máy bay không người lái đồ chơi; người máy đồ chơi; gạch xây dựng 
thông minh (đồ chơi); người máy lắp ghép (đồ chơi); máy chơi trò chơi video trong gia 
đình; dụng cụ chơi trò chơi, sử dụng với tivi; dụng cụ chơi trò chơi điện tử để dạy trẻ em; 
dụng cụ chơi trò chơi với màn hình tinh thể lỏng, chạy bằng pin; xe mô hình tỷ lệ; máy 
bay mô hình tỷ lệ; đồ chơi khai thác trí thông minh, vận hành bằng tay; đồ chơi điện tử; 
khối rubic; đồ chơi búp bê hành động; ván trượt đồ chơi; hộp âm nhạc đồ chơi (đồ chơi); 
xe đạp cho trẻ em, không phải là phương tiện vận chuyển; trò chơi ghép hình logic thủ 
công, vận hành bằng tay; trò chơi logic thủ công; bàn chơi mạt chược tự động; máy chạy 
bộ. 

 

 
(210) 4-2019-14570 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH GTGL Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 19, ngách 371/53 đường Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm bao gồm: rau, củ, quả, thịt, cá.  
 
 

(210) 4-2019-14571 (220) 26.04.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH GTGL Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 19, ngách 371/53 đường Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm bao gồm: rau, củ, quả, thịt, cá.  
 

 
(210) 4-2019-14586 (220) 02.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.4.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần LUKYTA  (VN) 
Số 04, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: Bulong, ốc, vít, đinh tán, đinh vít bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Keo dán gạch; keo chà ron (dán giữa khe các viên gạch, đá, gỗ); tấm lợp mái 
không bằng kim loại; tường có tích hợp pin quang điện; tấm lót sàn bằng vật liệu không 
phải kim loại; tấm ốp tường không bằng kim loại; gạch vuông lát sàn; vữa lỏng để trát kẽ 
hở.  

 

 
(210) 4-2019-14621 (220) 02.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) BRANDS WORLDWIDE HOLDINGS 

I.P. PTY LIMITED  (AU) 
Tower 2, Level 14, 101 Grafton Street, 
Bondi Junction, New South Wales 2022, 
Australia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm dùng cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 

dùng cho da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nhăn và chống lão hóa; chế phẩm mỹ phẩm làm 
cho người thon thả; chế phẩm làm đẹp da; miếng đắp dán mỹ phẩm dùng cho da; chế 
phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm làm sáng da; chế phẩm để nhuộm màu da, môi 
và móng tay; chế phẩm và miếng đắp da để trẻ hóa, giữ ẩm, tẩy tế bào chết và làm sạch 
da; chế phẩm dùng để tắm bồn và vòi hoa sen; xà phòng; kem dưỡng ẩm chống khô da; 
kem và nước dưỡng làm mềm da; chất chống đổ mồ hôi để vệ sinh thân thể; chất khử mùi 
dùng cho cá nhân; chế phẩm chăm sóc bàn chân; kem dưỡng dùng cho tóc và da; thuốc 
mỡ để dưỡng da; nước hoa hồng dùng cho cơ thể; chất tẩy rửa làm sạch cơ thể; thuốc đánh 
răng; thuốc mỡ mỹ phẩm không chứa thuốc; nước dưỡng làm se lỗ chân lông; nước chứa 
khoáng (mỹ phẩm) để cung cấp khoáng chất; nước dưỡng và nước chứa khoáng dùng để 
dưỡng da và tóc; sản phẩm chăm sóc dùng cho cá nhân, cụ thể là, chế phẩm làm sạch cho 
mục đích vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm để vệ sinh thân thể không chứa 
thuốc, chế phẩm chăm sóc cá nhân không chứa thuốc cho mục đích vệ sinh thân thể, chế 
phẩm để giặt, chế phẩm dạng kem để chăm sóc cá nhân không chứa thuốc cho mục đích 
trang điểm, chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Thuốc mỡ, kem, mỹ phẩm, nước chứa khoáng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm chứa thuốc dùng cho tóc và da; chế phẩm da liễu chứa thuốc; chế phẩm vệ sinh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
211 

chứa thuốc dùng cho da và tóc; kem bôi da chứa thuốc; tinh dầu thoa da có chứa thuốc; 
dầu và kem làm ẩm da chứa thuốc; kem và dầu làm mềm da có chứa thuốc; sản phẩm 
chăm sóc bàn chân có chứa thuốc, cụ thể là kem bôi chân có chứa thuốc, dầu xoa thoa 
chân có chứa thuốc, dược phẩm dùng để chăm sóc bàn chân, dược phẩm dạng bột sử dụng 
cho chân và dược phẩm sử dụng cho chân; sản phẩm chăm sóc cá nhân có chứa thuốc, cụ 
thể là, chế phẩm để vệ sinh cá nhân có chứa thuốc, chế phẩm để tắm có chứa thuốc và chế 
phẩm chăm sóc cá nhân cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-14638 (220) 02.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 34344978 30.10.2018 CN 

35395300 18.12.2018 CN 
35386547 18.12.2018 CN 

  
(731) MOTION PRO, INC.   (US) 

3171 Swetzer Road, Loomis, California 
95650, Usa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; tua vít, không dùng điện [dụng cụ cầm 

tay]; chìa khóa ống mở bugi [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đột lỗ [công cụ cầm tay]; dụng 
cụ nâng, vận hành bằng tay; dụng cụ căng dây đai kim loại [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
nhổ ba hàm đồng trục [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ nạo [công cụ cầm tay]; cờ lê ổ cắm 
[dụng cụ cầm tay]; cờ lê có thể điều chỉnh được; gươm; bánh mài [dụng cụ cầm tay] dùng 
cho máy cắt và lưỡi cắt; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; cờ lê mở 
bugi (các sản phẩm này xin hưởng quyền ưu tiên từ đơn ưu tiên số 34344978 tại Trung 
Quốc); dụng cụ vận hành bằng tay dùng trong cửa hàng xe máy, cụ thể là: dụng cụ cắt 
xích xe, dụng cụ tán đinh xích xe, dụng cụ bấm xích xe, dụng cụ căn chỉnh xích xe, dụng 
cụ điều chỉnh bộ chế hòa khí, bộ đo điều chỉnh bộ chế hòa khí, dụng cụ tháo lắp lốp xe 
[bằng kim loại, thao tác thủ công], dụng cụ điều chỉnh bộ phận chuyền động, dụng cụ mở 
van shim, dụng cụ đo khe hở bộ phận chuyền động, cờ lê tháo vòi phun bộ chế hòa khí, 
dụng cụ cố định khớp ly hợp, dụng cụ tháo chốt pít-tông, dụng cụ tháo lò xo, cờ lê mỏ bộ 
phận động cơ thời gian bìa, cờ lê lọc dầu, cờ lê chống sốc, cờ lê trục chính, dụng cụ kéo 
bánh đà, dụng cụ kéo ly hợp và dụng cụ kéo bánh đà từ tính; công cụ và dụng cụ cầm tay, 
thao tác thủ công; dao kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, không phải súng; dao cạo râu.  

 
Nhóm 09: Cáp điện; dây điện; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; quần áo 
bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; mũ bảo hiểm; 
găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; dụng cụ đo 
lường; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; phích cắm điện, ổ cắm điện và 
công tắc điện [kết nối điện] (các sản phẩm này xin hưởng quyền ưu tiên từ đơn ưu tiên số 
35395300 tại Trung Quốc); cáp đồng hồ ghi tốc độ cho xe máy; thiết bị và dụng cụ khoa 
học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
điều khiển, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều tiết hoặc khiển soát việc phân phối hoặc sử 
dụng điện; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính.  

 
Nhóm 12: Phanh xe; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; bơm hơi [phụ kiện xe]; cơ cấu 
đẩy cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ xe máy; động cơ cho phương tiện giao 
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thông trên bộ; xe máy; xe đạp; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe; túi 
dụng cụ để sửa chữa săm xe (các sản phẩm này xin hưởng quyền ưu tiên từ đơn ưu tiên số 
35386547 tại Trung Quốc); phanh xe, khớp ly hợp, van bướm và cáp bướm gió cho xe 
máy; xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.   

 

 
(210) 4-2019-14721 (220) 03.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 25.1.5; 25.1.25 
(591) Đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Xuân Thắng  (VN) 
1706 - HH1B - Lô CC6 Hồ Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, muối, cá ướp muối, khoai tây chiên, thực phẩm chế biến từ gà. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cở sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) đồ ăn, thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-14801 (220) 03.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm. 

(540) 

  

(731) Lại Ngọc Anh  (VN) 
ấp Cầu Hang, xã Hóa An, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bắp, sữa gạo lứt, sữa hạt sen. 

 

 
(210) 4-2019-14860 (220) 03.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.4; A3.7.24 
(591) Đen, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

đen, hồng, tím, vàng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Vikon 
Việt Nam  (VN) 
Số 79/10 khu phố Tây A, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sản phẩm sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng - sản phẩm bột trét tường.  
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(210) 4-2019-14916 (220) 03.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Xanh da trời, trắng. (540) 

 

(731) Lê Thị Thanh Thủy  (VN) 
P19A4, tập thể Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; phụ kiện 
bồn tắm; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 

Nhóm 20: Bộ đồ giường cụ thể là: đệm, đệm lò xo, gối. 
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng vải; phụ kiện phòng ngủ bằng vải như: bộ chăn, ga, vỏ gối; 
chăn mÒn; ga trải giường; vỏ gối. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-14941 (220) 03.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) CLEVERMADE, LLC  (US) 

6102 Innovation Way, Carlsbad, 
California 92009, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 11: Đồ nướng và vỉ nướng (thiết bị nấu nướng). 
 

Nhóm 12: Xe đẩy hành lý có thể gập lại. 
 

Nhóm 20: Bàn máy (bàn thợ; kệ làm việc); ghế ngồi bãi biển; ghế xếp; nội thất bơm hơi. 
 

Nhóm 21: Giỏ làm từ vải và dệt; xô chậu; vỉ nướng dùng cho mục đích cắm trại; dụng cụ 
nấu nướng, cụ thể là vỉ nướng; kẹp nướng; thùng đựng quần áo dơ sử dụng cho mục đích 
gia đình; hộp chứa dùng cho mục đích gia đình; thùng lưu trữ; vật dụng giữ lạnh/ướp lạnh 
mang đi được, không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-14943 (220) 03.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 
(591) Đỏ, vàng tươi, vàng nhạt, hồng, đỏ hồng, 

xanh lá (xanh lá mạ lúa non, lá đọt lá 
chuối non, lá đọt lá cây non), trắng, đen, 
xám, xám đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KASANA  (VN) 
Số 02 C đường Trần Công Tường, ấp 
Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

 
(210) 4-2019-14957 (220) 04.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 2.3.1; 2.3.4; 2.3.12; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINGIN   (VN) 
Số nhà 17, đường Hoàng Diệu, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da; dầu gội đầu; nước hoa.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (cho 
mục đích y tế); thực phẩm bổ sung khoáng chất (cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Dầu ăn; thịt, cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo 
quản; sữa và các sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đường; gạo; gia vị; bánh kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước bù khoáng (nước bổ sung khoáng chất không dùng cho 
mục đích y tế); nước cam; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế); nước chanh muối; nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem làm trắng da, dầu gội đầu, nước 
hoa, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ 
sung khoáng chất, dầu ăn, thịt, cá (không còn sống), trái cây đã được bảo quản, rau đã 
được bảo quản, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, cà phê, chè (trà), đường, gạo, gia vị, bánh 
kẹo, nước tinh khiết, nước bù khoáng (nước bổ sung khoáng chất không dùng cho mục 
đích y tế), nước cam, nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), 
nước chanh muối, nước ép trái cây, nước ngọt, rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2019-14977 (220) 04.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SKEDULO PTY. LTD.  (AU) 

79 McLachlab Street, Fortitude Valley, 
Brisbane, Australia 4006 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm để tích hợp các ứng dụng lập bản đồ và vị trí địa lý của bên thứ ba 
để định vị lộ trình di chuyển và đưa ra tính toán thời gian di chuyển; phần mềm để truy 
cập, thao tác và tích hợp thông tin địa lý trong các nhóm người dùng phần mềm; phần 
mềm có thể tải xuống được để lập kế hoạch, điều phối, quản lý và theo dõi tình trạng công 
việc của lực lượng lao động lưu động; phần mềm có thể tải xuống được để quản lý lực 
lượng lao động thông qua việc gửi các thông báo tin nhắn văn bản và cập nhật tin nhắn 
văn bản, phần mềm có thể tải xuống được để phân tích và theo dõi năng lực, sử dụng, 
phân phối và thống kê di chuyển của lực lượng lao động.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được để tích hợp 
các ứng dụng lập bản đồ và vị tri địa lý của bên thứ ba để định vị lộ trình di chuyển và đưa 
ra tính toán thời gian di chuyển; dịch vụ cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải 
xuống được để truy cập, thao tác và tích hợp thông tin địa lý trong các nhóm người dùng 
phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để lập kế hoạch, 
điều phối, quản lý và theo dõi tình trạng công việc của lực lượng lao động lưu động; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để phân tích và theo dõi năng lực, sử 
dụng, phân phối và thống kê di chuyển của lực lượng lao động. 

 

 
(210) 4-2019-14987 (220) 04.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ SUNRISE Việt Nhật  
(VN) 
Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn việc làm. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo (tư vấn du học, tư vấn đào tạo). 
 
 

(210) 4-2019-14988 (220) 04.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ SUNRISE Việt Nhật  
(VN) 
Thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn việc làm. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo (tư vấn du học, tư vấn đào tạo). 
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(210) 4-2019-15213 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ cao á Châu  (VN) 
Số 72 đường 265, phường Hiệp Phú, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa [trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 

tế]; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để tắm cho động vật [không chứa thuốc diệt sâu bọ, 

côn trùng]; nước rửa phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế); nước rửa dụng cụ y tế 

(không dùng phải loại chuyên dụng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Chất diệt khuẩn; chất diệt nấm mốc; chất diệt ký sinh trùng; nước rửa phụ khoa 

(dùng cho mục đích y tế); nước rửa dụng cụ y tế (chuyên dụng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-15219 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ZENG MING  (CN) 

No.12, Shapu Tinggui Road, Xintang 

Town, Zengcheng City, Guangzhou, 

Guangdong Province, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chống trơn; lớp lót dưới thảm; thảm trải sàn bằng cao su; 

thảm tập gym; thảm dùng cho ô tô; giấy dán tường bằng vải; giấy dán tường. 
 

 
(210) 4-2019-15301 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(300) 017980747 07.11.2018 EM 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tivi; điện thoại di động; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính có thể tải xuống được. 
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(210) 4-2019-15320 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.8; A26.11.12 

(591) Cam, xanh dương đậm. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ ZONNIA  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; kem trị mụn (mỹ 

phẩm); son môi. 
 

 
(210) 4-2019-15329 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là hỗ trợ sửa chữa và khắc phục sự cố kỹ thuật 

về động cơ và các bộ phận của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, hàng 

không. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới 

vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển 

cho các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ lái xe. 

 

Nhóm 41: Xuất bản, phát hành báo, tạp chí (không bao gồm tài liệu quảng cáo); đào tạo 

nhân sự trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy, hàng không. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là nghiên cứu kỹ thuật về động cơ và các bộ 

phận của phương tiện giao thông liên quan tới vận chuyển/vận tải đường bộ, đường thủy, 

hàng không. 

 

Nhóm 43: Cung cấp bữa ăn trên các chuyến bay, tàu, tàu du lịch; cho thuê phòng ở tạm 

thời; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2019-15333 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CATALENT PHARMA SOLUTIONS, 

INC.  (US) 
14 Schoolhouse Road, Somerset, New 
Jersey 08873, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; gel dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm được bán dưới 

dạng một thành phần không thể thiếu của chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; viên 
nang mềm đơn liều chứa chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; mỹ phẩm, chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc mặt và cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; dầu và 
chất thơm để tắm, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-15334 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CATALENT PHARMA SOLUTIONS, 

INC.  (US) 
14 Schoolhouse Road, Somerset, New 
Jersey 08873, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; gel dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm được bán dưới 

dạng một thành phần không thể thiếu của chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; viên 
nang mềm đơn liều chứa chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; mỹ phẩm, chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc mặt và cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; dầu và 
chất thơm để tắm, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-15355 (220) 07.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88373835 05.04.2019 US 

(731) INTERFACE, INC.   (US) 
1280 West Peachtree Street NW, Atlanta, 
Georgia 30309 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu làm sàn có tính đàn hồi (vật liệu phi kim loại) (hưởng quyền ưu tiên 

theo đơn số 88373835, nộp ngày 05/4/2019 tại Hoa Kỳ). 
 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dày trải sàn; thảm chùi chân và chiếu thảm; vải sơn lát sàn 
nhà và vật liệu khác để phủ sàn; tấm treo tường (không bằng vải dệt); thảm ô vuông. 
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(210) 4-2019-15463 (220) 08.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Phúc An  (VN) 
Số 211, đường Phan Chu Trinh, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ba kích; rượu táo mèo; rượu dừa; rượu đinh lăng; rượu mơ; rượu chuối 

hét.  
 

 
(210) 4-2019-15469 (220) 08.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Đen, cam, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sống Đẹp  (VN) 
411/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, 

mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2019-15485 (220) 08.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A20.1.3; A20.1.9; 1.3.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xám, vàng, đỏ, trắng, xanh 

dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 
Thành   (VN) 
313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn).  
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(210) 4-2019-15486 (220) 08.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A20.1.3; A20.1.9; 26.1.6; 26.7.25 
(591) Xám, xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 
Thành    (VN) 
313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn).  

 

 
(210) 4-2019-15488 (220) 08.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A20.1.3; A20.1.9; 2.9.14; 2.9.20 
(591) Xám, cam, trắng, xanh dương, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 
Thành    (VN) 
313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn (cọ sơn).  

 

 
(210) 4-2019-15490 (220) 08.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.17.11 
(591) Xanh da trời, xanh lam, trắng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Việt 
Thắng  (VN) 
57/17, đường 42, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 10: Khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-15546 (220) 08.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) PHARMATECH AS  (NO) 

Vallehellene 4, 1664 Rolvsoy, Norway 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Chiết xuất từ thảo mộc và thực vật dùng cho mục đích dược phẩm.  
 

Nhóm 30: Gia vị; kimchijeon [bánh kếp làm từ rau lên men]; xốt cà chua; rong biển/tảo 
biển [gia vị] và mầm lúa mì làm thức ăn cho người. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-15618 (220) 09.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hải Cường HD  (VN) 
Khu 10, phường Tân Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-15650 (220) 09.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.   (CN) 
No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính; thiết bị ngoại 

vi máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồng hồ thông minh; kính đeo mắt thông minh; thiết 
bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; máy vi 
tính có thể đeo; phần mềm nhận dạng cử chỉ; phần mềm trò chơi thực tế ảo; máy quét sinh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
222 

trắc học; máy fax; dụng cụ hàng hải; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; điện 
thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho 
điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di 
động; bàn phím cho điện thoại thông minh; loa không dây dùng cho cá nhân; thiết bị nghe 
nhạc cầm tay; tai nghe không dây dùng cho cá nhân; thiết bị giảng dạy; máy quay video 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe thực tế ảo; rô bốt giám sát an ninh; máy 
ảnh [chụp ảnh]; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; chip [mạch tích hợp]; màn hình 
cảm ứng; pin điện; thiết bị sạc pin; sạc dự phòng (pin sạc); phim hoạt hình; thiết bị phân 
tích không khí; thiết bị đo; chip sinh học.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng bá trực tuyến qua mạng máy tính và qua trang web; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê không gian quảng cáo; tư vấn tổ 
chức và quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua mạng internet, mạng cáp hoặc các hình thức 
truyền dữ liệu khác; dịch vụ thúc đẩy bán hàng cho người khác thông qua phân phối và 
quản lý thẻ người dùng đặc quyền; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ cửa 
hàng bách hóa bán lẻ các mặt hàng liên quan đến: đồng hồ thông minh, điện thoại thông 
minh và máy tính cá nhân đeo tay; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ tái lập kinh doanh; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ bán lẻ: chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  

 
Nhóm 36: Môi giới bản hiểm; quản lý tài chính; tư vấn tài chính; thuê mua tài chính; 
thông tin về tài chính; phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua 
việc sử dụng thẻ thành viên; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; 
dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; đầu tư vốn; quản lý bất động sản; cung cấp thông tin tài 
chính thông qua một trang web; giao dịch tiền tệ trực tuyến; dịch vụ tài chính; cho vay 
[tài chính]; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; môi giới; dịch vụ bảo lãnh 
tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ tín dụng.  

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình không 
dây; phát chương trình truyền hình; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại 
di động; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ nhắn tin kỹ thuật số không dây; truyền 
phát dữ liệu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp các phòng 
chat trực tuyến cho mạng xã hội; gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
truyền video theo yêu cầu. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo và 
công nghệ truyền thông; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo [tập huấn]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ thư viện cho thuê; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 
tải về; nhiếp ảnh; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo 
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yêu cầu; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ 
video theo yêu cầu; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; cung cấp thông tin giải trí thông qua 
một trang web; dịch vụ trò chơi thực tế ảo được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ thực tế ảo trong nhà; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi; thực hiện chuyến 
đi có hướng dẫn.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; tư vấn 
công nghệ viễn thông; phân tích hóa học; nghiên cứu sinh học; thông tin khí tượng, thiết 
kế điện thoại; thiết kế quần áo; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy 
tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; mở khóa điện thoại 
di động; dịch vụ mã hóa dữ liệu; thiết kế và phát triển phần mềm trong lĩnh vục ứng dụng 
di động; điện toán đám mây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo.  

 

 
(210) 4-2019-15690 (220) 09.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) STRATEGIC MARKETING (S) PTE. 

LTD.  (SG) 
10 Changi South Street 3, #06-01, 
Singapore 486147 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; máy điều hòa không khí phòng; máy điều hòa không 

khí chạy điện; máy làm mát không khí dễ bay hơi, mang đi được; máy làm khô không 
khí, để làm ấm, chạy điện và mang đi được; thiết bị lọc có thể mang đi được dùng để lọc 
không khí, không phải máy móc; quạt điều hòa không khí; quạt để bàn; quạt điện; quạt 
không khí trong phòng; quạt phòng; thiết bị điều hòa không khí; bộ lọc cho điều hòa 
không khí; quạt gió để sử dụng trong điều hòa không khí; bộ lọc cho máy làm sạch không 
khí; máy lọc để làm sạch không khí; nồi chiên không dầu; thiết bị điện dùng để nấu 
nướng; thiết bị nấu nướng điện từ; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị gia dụng chạy 
điện dùng để làm mát thực phẩm; ấm đun nước dùng điện; lò điện; lò nấu nướng dùng 
điện; máy nướng bánh dùng điện; lò bằng ga; lò nấu nướng dùng ga cho mục đích gia 
dụng; nồi hấp thức ăn dùng điện; bếp nấu; bếp nấu ăn bằng điện; bếp cảm ứng điện; bếp 
cảm ứng điện từ [dùng cho mục đích gia dụng]; lò làm nóng thức ăn; thiết bị sưởi ấm; 
thiết bị làm mát; thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy; thiết bị thông gió; thiết bị cung cấp nước; 
thiết bị giữ ẩm không khí; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi nấu cơm dùng điện; vỉ 
nướng; tủ lạnh; tủ lạnh mang đi được; tủ lạnh gia dụng; thiết bị kết hợp của tủ lạnh và tủ 
đông; máy làm kem lạnh; tủ lạnh hai tầng; máy ướp lạnh chạy điện dùng cho mục đích 
gia dụng; thiết bị làm lạnh mang đi được, dùng điện; giàn làm lạnh chai [thiết bị]; thiết bị 
làm lạnh, dùng điện; máy đông lạnh dân dụng; máy sấy dùng điện dùng cho đồ giặt là 
[sấy nhiệt]; máy sấy khô đồ giặt là; bếp nấu (có các tâm bếp tròn để đặt nồi); chụp hút 
mùi của bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bếp ga; bếp lò; bếp điện; lò (bếp) để 
nấu ăn; lò để sưởi; lò nướng bánh; lò nấu nướng; thiết bị nấu bếp [lò]; máy và thiết bị làm 
sạch khí; hệ thống làm sạch không khí cho mục đích gia dụng; máy tách ẩm; máy hút ẩm 
không khí; máy làm ẩm; máy giữ độ ẩm không khí; thiết bị làm nóng nước; thiết bị đun 
nước nóng; thiết bị gia nhiệt cấp nước nóng; thiết bị làm nóng nước dùng cho bồn tắm 
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gương sen; thiết bị đun nóng nước lưu dự trữ; thiết bị làm nóng nước dùng ga; thiết bị làm 
nóng nước tức thời; thiết bị phun hơi nước làm phẳng quần áo; thiết bị làm phẳng vải bằng 
hơi nước; bộ lọc nước; thiết bị lọc xử lý nước; máy làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước; 
hệ thống xử lý nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị ion hóa nước [dùng cho mục đích 
gia dụng]; bộ lọc dùng cho máy làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích 
gia dụng; hệ thống tinh lọc nước; thiết bị và máy (móc) để làm sạch nước; thiết bị phân 
phối nước đã được làm sạch và làm lạnh; thiết bị ion hóa để xử lý không khí hoặc nước; 
thiết bị để hút bụi từ không khí lại (thông gió); thiết bị gia dụng dùng điện để sấy khô; 
thiết bị vận hành bằng điện dùng để sấy khô đồ giặt là [sấy nhiệt]. 

 

 
(210) 4-2019-15703 (220) 09.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) GENPIC COSMETICS  (KR) 

Rm#512, 5F, 11, Gangnam-daero 136-
gil, Gangnamgu, Seoul, 06041, Republic 
of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất dính để cố định lông mi giả; mỹ phẩm dùng cho lông mày; mỹ phẩm; 

lông mi giả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi. 
 

 
(210) 4-2019-15764 (220) 09.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Khánh Anh  (VN) 
543/30 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; spa. 
 

 
(210) 4-2019-15794 (220) 10.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy móc ZH  
(VN) 
22/10 khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị công nghiệp và nông nghiệp, vật liệu, thiết bị xây 
dựng, nội thất, đồ điện gia dụng bao gồm: bếp điện, ấm điện, nồi cơm điện, đèn điện, bộ 
đèn điện, phụ tùng xe. 

 

 
(210) 4-2019-16049 (220) 13.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.9.14; A5.7.23 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Doãn Văn Bắc  (VN) 
Số 458, đường Hoàng Liên, phường Kim 
Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

2. Đinh Quang Minh  (VN) 
Số 103, đường Duyên Hà, phường Duyên 
Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; cửa hàng bán đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ 

cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

 
(210) 4-2019-16093 (220) 13.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 1 ngõ 40 Kim Giang, phường Kim 
Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Két phun nước; bể chứa nước tạo áp suất; bể chứa nước tạo áp lực. 

 
 

 
(210) 4-2019-16140 (220) 13.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.2 
(731) CPC CORPORATION, TAIWAN  (TW) 

No.2, Zuonan Rd., Nanzi Dist., 
Kaohsiung City 81126, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu bánh răng; dầu động cơ; dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; 

dầu gia công kim loại. 
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(210) 4-2019-16141 (220) 13.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) CPC CORPORATION, TAIWAN  (TW) 

No.2, Zuonan Rd., Nanzi Dist., 
Kaohsiung City 81126, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu bánh răng; dầu động cơ; dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; 

dầu gia công kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-16230 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 1.15.23 
(591) Đen, xanh lá non, xanh da trời, đỏ, trắng.

(540) 

 

(731) Lê Hoàng Duy Hiễn  (VN) 
35A, đường 17, khu phố Nhị Đồng, 
phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc xe; hệ thống dây điện xe máy; đồng hồ xe máy. 
 

Nhóm 11: Đèn xe các loại. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: yên bọc xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại phụ tùng xe máy. 
 

 
(210) 4-2019-16297 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.24; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Cam đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nhớ Sài Gòn 
Xưa   (VN) 
58 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng: mây, tre, lá và sơn mài (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 21: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây, tre, lá, gốm, sứ, sơn mài, quần áo, 
giày dép, thắt lưng, túi xách, ví (bóp) bằng da và giả da, túi xách và ví bằng vải.  
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(210) 4-2019-16298 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.2; 7.3.11; 26.4.9 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ADO Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường 

Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm có kính; cửa cách âm bằng kim loại; cửa cách nhiệt bằng kim loại; 

cửa cuốn bằng kim loại; cửa chống cháy bằng kim loại; cửa cuốn chống cháy bằng kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2019-16299 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.2; 7.3.11; 26.4.9 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADO Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường 

Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm có kính; cửa cách âm bằng kim loại; cửa cách nhiệt bằng kim loại; 

cửa cuốn bằng kim loại; cửa chống cháy bằng kim loại; cửa cuốn chống cháy bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2019-16307 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.17.3; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ Thiên Ân  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 

máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm 

máy tính. 
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(210) 4-2019-16400 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SEITOKU UNIVERSITY  (JP) 

3-4-28 Mita, Minato, Tokyo Perfecture 
108-0073, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ trùm phòng chống thiên tai; mạch điện tử và đĩa CD ghi các chương trình 

biểu diễn tự động cho nhạc cụ điện tử; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh 
có thể tải về được; đĩa và băng video ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; tập anbom; sách; báo chỉ; xuất bản phẩm dạng in; ảnh chụp 
[được in]; các loại giấy màu [đồ chơi giấy]; các loại giấy gập [Origami]; các loại giấy 
Nhật Bản in hoa văn sặc sỡ [Chiyogami]. 

 
Nhóm 18: Túi đeo vai; túi hành lý; túi sách học sinh; cặp học sinh; ba lô học sinh; túi mua 
hàng bao gồm túi mua hàng có gắn bánh xe. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồng phục học sinh; tất ngắn cổ; tất cao cổ; tạp dề [trang phục]; đồ 
đội đầu; đồ đi chân. 

 
Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; gia sư; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; sắp xếp, 
tiến hành và tổ chức hội thảo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức sự kiện văn hóa. 

 
Nhóm 43: Chăm sóc trẻ mẫu giáo và trẻ sơ sinh tại các trung tâm giữ trẻ; dịch vụ trông trẻ 
ban ngày [nhà trẻ]; cho thuê phòng hội thảo; cho thuê tiện nghi cho triển lãm, cụ thể là: 
địa điểm, bàn, ghế, phông nền, áp phích quảng cáo, kệ treo biển quảng cáo; cho thuê 
phòng họp. 

 

 
(210) 4-2019-16415 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH khai thác chế 

biến lâm sản Lê Văn Trường  
(VN) 
ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Than đước (than được sản xuất từ thân cây đước). 
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(210) 4-2019-16428 (220) 14.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH ZIN Việt Nam  

(VN) 
241 Lê Lợi, phường Minh Khai, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin; sạc pin; thiết bị sạc cho pin điện, ắc quy điện; phụ kiện thiết bị di động và 

máy tính bảng (như ốp lưng, bao da, vỏ bọc, dây sạc, tai nghe); trạm nạp điện cho xe cộ 
chạy điện. 

 

 
(210) 4-2019-16498 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 7.15.8 
(591) Vàng, nâu gỗ. 

(540) 

  

(731) Công ty cố phần tư vấn đầu 
tư và dịch vụ Thành Nam  (VN)
Số 98 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-16507 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; A26.4.18 
(591) Đỏ cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Trâm Anh  (VN) 
1261/1/27 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2019-16585 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cung cấp vật tư 
điện nước Quốc Mi   (VN) 
77/30 đường số 3, phường 09, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: thiết bị ngành nước: ống nước và phụ kiện Inox, 
đồng (thau), sắt, gang, kẽm, nhựa, thiết bị vệ sinh, van, vòi, sen, củ sen, dây cấp nước, dây 
máy giặt, máy bơm, máy phun nước, máy nước nóng, máy năng lượng mặt trời, đồng hồ 
nước, đồng hồ áp, công tắc áp, công tắc dòng chảy, phao cơ, cao su non, máy hàn ống 
nước, kéo cắt ống nước, thiết bị báo chữa cháy, bình chữa cháy, van vòi chữa cháy, cuộn 
chữa cháy, tủ chữa cháy, bột chữa cháy, đầu phun chữa cháy, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, 
van điện từ, trụ chữa cháy, thiết bị ngành điện: tủ điện, máy phát điện, ổn áp điện, biến 
tần, quạt điện, dây cáp điện, dây điện, cụm điện trở, ổ đíện, công tắc điện, phích điện, 
máng đíện, ống điện, bóng điện, đèn bàn, đèn Led, đèn năng lượng, táp lô, cầu giao, cầu 
chì, phụ kiện ống điện, hộp điện, van phao điện, công tắc điện, đồng hồ điện, tủ điện, kim 
thu lôi, đèn đường, trụ đèn đường.  

 

 
(210) 4-2019-16596 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 6.1.2; A26.11.13 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hằng Đặng  
(VN) 
Số 223/7 Thích Quảng Đức, phường 04, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: cáp sạc, đốc sạc, pin sạc dự phòng, ốp lưng, bao da, 

phủ phím, miếng dán skin, ổ cắm điện.  
 

 
(210) 4-2019-16598 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) A.S. WATSON TM LIMITED   (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến: nước uống, đồ uống không chứa cồn, 

dược phẩm, sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh thân thể, túi đựng mỹ phẩm, 
dụng cụ và phụ kiện mỹ phẩm/làm đẹp; dịch vụ phân phối và bán hàng trực tuyến: nước 
uống, đồ uống không chứa cồn, dược phẩm, sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, sản phẩm vệ 
sinh thân thể, túi đựng mỹ phẩm, dụng cụ và phụ kiện mỹ phẩm/làm đẹp; dịch vụ mua 
sắm điện tử: nước uống, đồ uống không chứa cồn, dược phẩm, sản phẩm làm đẹp, mỹ 
phẩm, sản phẩm vệ sinh thân thể, túi đựng mỹ phẩm, dụng cụ và phụ kiện mỹ phẩm/làm 
đẹp; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau: nước uống, đồ uống 
không chứa cồn, dược phẩm, sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh thân thể, túi 
đựng mỹ phẩm, dụng cụ và phụ kiện mỹ phẩm/làm đẹp, cho phép khách hàng để họ dễ 
xem và mua các hàng hóa này từ cửa hàng bán lẻ, từ catalô bằng thư đặt hàng, từ catalô 
bằng phương tiện viễn thông hoặc từ một trang mạng internet; dịch vụ marketing; dịch vụ 
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quảng cáo và quảng cáo bán hàng; dịch vụ phát tờ rơi quảng cáo; dịch vụ tư vấn và quản 
lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn và quản lý cửa hàng bán lẻ; dịch vụ quản lý bán hàng; dịch 
vụ xử lý các đơn đặt hàng qua thư, qua điện thoại, qua mạng internet và qụa máy tính 
khác về đặt hàng trực tuyến; dịch vụ quảng cáo trong cửa hàng và dịch vụ quảng cáo nói 
chung; dịch vụ định giá thị trường và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tổ chức, điều hành và 
giám sát chương trình khách hàng trung thành, chương trình tiền thưởng và chương trình 
ưu đãi; dịch vụ điều hành cửa hàng bán lẻ; cung cấp chương trình khách hàng trung thành, 
chương trình ưu đãi và chương trình tặng thưởng; quản lý, giám sát và dịch vụ khuyến mại 
liên quan đến chương trình khách hàng trung thành, chương trình ưu đãi và chương trình 
tặng thưởng; theo dõi, tổng hợp và quản lý thông tin kinh doanh liên quan đến khách hàng 
trung thành, chương trình ưu đãi và chương trình tặng thưởng; dịch vụ cố vấn, thông tin và 
tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2019-16599 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 21018 01256 16.11.2018 AZ 

(731) MICROSOFT CORPORATION   (US) 
One Microsoft Way, Redmond, 
Washington, 98052-6399, United States 
of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Phần mềm dưới dạng dịch vụ (saas).  
 

 
(210) 4-2019-16612 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A18.5.7; 24.15.1; 24.15.21 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ti Tan  (VN) 
Số 550 đường 30/4, phường Rạch Dừa, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt, thép, gang dùng cho mục đích xây dựng. 
 

Nhóm 12: Xe ô tô. 
 

Nhóm 19: Gạch men; đất sét (dạng vật liệu xây dựng). 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng. 
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí, vật liệu để tinh chế quặng, luyện và tinh luyện kim loại 
khoáng sản cho người khác. 
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(210) 4-2019-16630 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.13; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Trung Thái  (VN) 
Số 03 Nguyễn Huệ, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: rau tươi và quả tươi; động vật sống; hạt 
giống cây và hoa tươi. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón, máy nông nghiệp, hạt giống cây và hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2019-16640 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PT SOFTEX INDONESIA  (ID) 

The Prominence Tower Kav. 15 
Panunggangan Timur, Pinang, 
Tangerang, Banten 15325, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; chế phẩm làm sạch da mặt; kem dưỡng da; sữa rửa mặt dạng bọt; 

kem mỹ phẩm để làm sạch da mặt; chế phẩm tẩy trang; dầu gội đầu; kem dưỡng da tay; 
sữa dưỡng da tay và kem dưỡng cho cơ thể; sữa tắm và chế phẩm rửa mặt; nước thơm 
dưỡng da; dầu xả chống rối tóc; giấy thấm dầu; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh 
thân thể); chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tẩy trang; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; sữa tẩy trang; mỹ phẩm dùng để 
tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc lông mày; kem mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc 
da; dầu gội khô; nước thơm (cô-lô-nhơ); chế phẩm mỹ phẩm thảo mộc; nước thơm dùng 
cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Khăn vệ sinh; băng vệ sinh; miếng lót của quần lót (vệ sinh); quần lót vệ sinh; 
chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm chức năng cho da; dầu gội chứa thuốc; chế phẩm tắm chứa thuốc; chế phẩm rửa âm 
đạo dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-16643 (220) 15.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.15.15; A24.15.7; 26.7.25 
(591) Đỏ, đen. 
(731) PRIME CO., LTD.  (KR) 

627 Angoge-ro, Namdong-gu, Incheon 
Metropolitan City, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát, máy rửa bát dùng trong hoạt động kinh doanh, máy rửa bát dùng 

cho mục đích gia dụng, máy rửa bát đĩa, máy rửa bát tự động, máy rửa bát đĩa dùng cho 
mục đích công nghiệp, thiết bị làm sạch bát đĩa chạy điện dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy rửa bát đã dùng sóng siêu âm; phụ tùng cho máy rửa bát đĩa, cụ thể là, giá 
rửa bát đặc biệt thích hợp để dùng trong máy rửa bát đĩa. 

 

 
(210) 4-2019-16696 (220) 16.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.5; A26.1.18; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

nâu, đen. 
(731) Hợp tác xã sản xuất, nhân 

giống nấm công nghệ cao 
Nam Hàn   (VN) 
Thôn Sa Lung, xã Phù ủng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm thực phẩm tươi chưa qua chế biến; nấm giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu nấm tươi, nấm giống.  
 

 
(210) 4-2019-16699 (220) 16.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.1.2; A18.5.7 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật mạng 

Newmone Việt Nam  (VN) 
926 Nguyễn Chí Thanh, phường 04, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, giấy nhám (giấy ráp).  
 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường, vật liệu xây dựng bằng kim loại, đồ ngũ kim 
bằng kim loại (vật liệu nhỏ). 
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Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), đá mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ đánh 

bóng, dùi, dụng cụ cắt (dụng cụ cầm tay), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay).  
 

 
(210) 4-2019-16771 (220) 16.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; A24.15.8; 24.15.21 

(591) Xanh đen. 

(731) TEK EXPERTS GLOBAL LTD   (CY) 

2 Agias Elenis Street, Suite 501, 1060 

Nicosia, Cyprus  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến phát 

triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công 

nghiệp liên quan đến phát triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ thông tin; thiết kế và phát 

triển phần mềm máy tính; cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến hệ thống công nghệ và 

công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, lập trình và nâng cấp, phân công dự án cho đối 

tác bên ngoài trong các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ thiết kế máy 

tính; dịch vụ lập trình; dịch vụ lưu trữ phần mềm.  

 

Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-16799 (220) 16.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.3.1 

(731) PARK, MIN JEONG   (KR) 

(Punggi EG the 1 2cha, Punggi-dong) 

201-2001, 182 Eouijeong-ro, Asan-si, 

Chungcheongnam-do, 31579 Republic of 

Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm đẹp để dưỡng thể; chế phẩm mỹ phẩm để dưỡng thể; kem 

mỹ phẩm và nước thơm dùng để dưỡng da mặt và dưỡng thể; kem mỹ phẩm và gel dùng 

cho da mặt, tay và toàn thân; kem chống nắng (không dùng cho mục đích y tế); kem nền 

trang điểm (kem bb); nước cân bằng (toner) dùng cho da, không chứa thuốc; nước thơm 

dưỡng da (mỹ phẩm); phấn má hồng (mỹ phẩm); mặt nạ miếng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-16822 (220) 16.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88/414,940 03.05.2019 US 

  
(731) CATALENT PHARMA SOLUTIONS, 

INC.  (US) 
14 Schoolhouse Road, Somerset, New 
Jersey 08873, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ in, cụ thể là dịch vụ in tên sản phẩm, lô-gô thương hiệu, 

nhận diện thương hiệu và hình ảnh lên viên nang dược phẩm theo yêu cầu. 
 

 
(210) 4-2019-16864 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 7.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Thời 
Gian  (VN) 
Số 22 ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, bằng nhôm, inox. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa và gỗ: cụ thể là cửa, vách ngăn, tấm ốp. 
 

Nhóm 35: Mua bán cửa bằng kim loại, nhựa, gỗ, phi kim loại. 
 

(210) 4-2019-16873 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A7.1.9; A7.1.11; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, xanh nước biển, 

hồng, xanh nõn chuối. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 
Thiên Bình   (VN) 
Thôn Bha'lừa, xã Lăng, huyện Tây 
Giang, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ba kích (rượu được sản xuất từ củ ba kích). 
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(210) 4-2019-16917 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

ETOP  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117- 119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; ứng dụng điện thoại di động. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ bốc dỡ; 
đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); dịch vụ đóng gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2019-16990 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; A1.1.10; 

A1.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phương Nhật Thảo  (VN) 
426 tổ 7, ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; dầu dưỡng tóc; kem 

dưỡng da toàn thân. 
 
 

(210) 4-2019-17040 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2018-0165937 27.11.2018 KR 

  
(731) HYUNDAI STEEL COMPANY  (KR) 

63 Jungbong-daero, Songhyeon-dong, 
Dong-gu, Incheon, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại cho AMP (cuộn thép cán nguội đa pha tân tiến); vật liệu kim loại cho 

CFRP (nhựa gia cố sợi carbon) (vật liệu có kết cấu với sức bền cao và độ đàn hồi cao khối 
lượng nhẹ); ống thép; tấm thép, ống thép mạ kẽm; que thép mạ kẽm; tấm thép mạ kẽm; 
tấm thép tráng kẽm; ống thép hợp kim nhôm - kẽm; tấm thép hợp kim nhôm - kẽm; ống 
thép nhôm; que thép nhôm; tấm thép nhôm; thép cuộn; hợp kim của kim loại thông 
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thường; tấm thép cho xe ô tô; thép cường độ cao tiên tiến; hợp kim thép; tấm thép hợp 
kim. 

 

 
(210) 4-2019-17041 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2018-0165938 27.11.2018 KR 

  
(731) HYUNDAI STEEL COMPANY  (KR) 

63 Jungbong-daero, Songhyeon-dong, 
Dong-gu, Incheon, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Thanh đỡ mui xe ô tô; mui cho xe ô tô; bộ phận và phụ kiện cho xe ô tô; trụ ở 

giữa khung xe cộ; trụ đỡ khung cửa phía trước bên trong cho xe cộ; cửa cho xe cộ; thân xe 
cho xe cộ; thanh chắn va đập cho xe cộ; khung gầm cho xe cộ; trụ đỡ khung cửa phía 
trước bên ngoài cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-17058 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Hồng Miên Lạng 
Sơn   (VN) 
Thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước giặt; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế; nước lau sàn.  
 

 
(210) 4-2019-17109 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PLUS MINUS ZERO CO.,LTD.  (JP) 

2-1-3 Kyobashi, Chuo-ku,Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa cho mục đích gia dụng; máy giặt chạy điện dùng cho mục đích 

gia dụng; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích gia dụng; chổi vận hành bằng điện 
(bộ phận của máy); máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; hệ thống rửa xe cộ. 

 
Nhóm 08: Dao cạo dùng điện; máy xén cắt tóc; dụng cụ cắt lát trứng không dùng điện; 
dụng cụ bào không dùng điện để bào nhỏ những miếng cá ngừ khô (dụng cụ bào katsuo-
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bushi); dụng cụ mở hộp không dùng điện; thìa (bộ đồ ăn); dụng cụ cắt lát pho mai không 
dùng điện; dụng cụ cắt pizza không dùng điện; dĩa (bộ đồ ăn); hộp đồ dao cạo; bộ dụng 
cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ uốn lông mi; bộ dụng cụ chăm sóc bàn tay; bàn là chạy 
điện. 

 

Nhóm 09: Máy và thiết bị chụp ảnh; máy và thiết bị viễn thông chạy điện; máy, thiết bị 
điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là: chuột máy vi tính quang học, máy quét [thiết 
bị xử lý dữ liệu], máy vi tính, máy in, máy tính điện tử để bàn, từ điển điện tử, thiết bị xử 
lý văn bản, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, thiết bị ngoại vi máy vi tính, giao diện cho 
máy vi tính, bàn phím máy vi tính, máy in dùng với máy vi tính, màn hình [phần cứng 
máy vi tính]; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, vỏ bọc dùng cho máy 
tính bảng, từ điển điện tử cầm tay, nhật ký điện tử, máy tính xách tay; máy tính xách tay 
loại nhỏ, giá đỡ chuyên dùng cho máy tính xách tay, bút điện tử [thiết bị hiển thị], máy 
tính bỏ túi, chuột (thiết bị ngoại vi của máy vi tính), miếng đệm lót chuột máy vi tính, 
thiết bị lưu trữ dữ liệu, túi chuyên dụng cho máy tính xách tay, vỏ bọc dùng cho máy tính 
xách tay; kính đeo mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ); máy tính điện tử; máy tính để bàn 
điện tử. 

 

Nhóm 11: Đèn điện và các thiết bị chiếu sáng; thiết bị gia dụng nhiệt điện, cụ thể là thảm 
sưởi chạy điện cho mục đích gia dụng, nồi nấu dùng điện cho mục đích gia dụng, máy 
pha cà phê chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị giữ ấm chân của Nhật Bản chạy điện 
cho mục đích gia dụng (kotatsu chạy điện), bếp nấu ăn chạy điện cho mục đích gia dụng, 
máy làm kem chạy điện cho mục đích gia dụng, thiết bị sấy khô đồ giặt chạy điện cho 
mục đích gia dụng, máy giữ độ ẩm chạy điện cho mục đích gia dụng, máy lọc không khí 
chạy điện cho mục đích gia dụng, máy hút ẩm chạy điện cho mục đích gia dụng, quạt 
điện dùng cho mục đích gia dụng, thiết bị ion hóa nước chạy điện cho mục đích gia dụng, 
máy sấy đệm futon chạy điện cho mục đích gia dụng, tấm sưởi chạy điện cho mục đích 
gia dụng, thiết bị làm lạnh chạy điện cho mục đích gia dụng, chụp hút khói chạy điện cho 
mục đích gia dụng, thiết bị lọc nước chạy cho mục đích gia dụng, lò sưởi bức xạ chạy 
điện cho mục đích gia dụng, sưởi chân chạy điện dùng cho cá nhân, lò nướng bánh bằng 
điện cho mục đích gia dụng, thiết bị sưởi ấm tay kiểu Nhật chạy điện cho mục đích gia 
dụng (hibachi chạy điện), đệm ngủ chạy điện cho mục đích gia dụng, bình giữ nhiệt chạy 
điện cho mục đích gia dụng, chăn điện dùng cho mục đích gia dụng, tủ lạnh chạy điện 
cho mục đích gia dụng, tủ đông chạy điện cho mục đích gia dụng, lò nướng để nấu nướng 
chạy điện cho mục đích gia dụng, bếp nấu cảm ứng điện từ cho mục đích gia dụng, lò vi 
sóng (thiết bị nấu nướng) cho mục đích gia dụng, thiết bị lọc nước để tắm chạy điện cho 
mục đích gia dụng; thiết bị làm sạch nước cho mục đích gia dụng; lồng úp có cán dài để 
sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm bỏ túi; bình giữ nóng để sưởi ấm chân dùng trên giường ngủ. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc 
đồ trang sức]; đồ trang sức cá nhân cụ thể là đồ trang sức và đồ kim hoàn; đồng hồ; đồng 
hồ đeo tay. 

 

Nhóm 16: Giấy và các tông; đồ chứa đựng bằng giấy để bao gói; văn phòng phẩm; ấn 
phẩm; khăn lau tay bằng giấy. 

 

Nhóm 18: Da thuộc và bộ da lông thú, thô hoặc bán thành phẩm, túi xách; túi xách nhỏ; 
ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ô và các bộ phận của ô; gậy chống khi đi 
bộ; túi cầm tay cho phụ nữ; ví đựng tiền. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); thùng đựng hàng bằng gỗ, tre và chất 
dẻo dùng trong công nghiệp; đệm; đệm để ngồi để dưới sàn nhà kiểu Nhật Bản (zabuton); 
gối; nệm; quạt dùng cho cá nhân không chạy điện; biển hiệu đứng bằng gỗ hoặc chất dẻo. 
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Nhóm 21: Nồi nấu và chảo không dùng điện, thiết bị pha cà phê không dùng điện; ấm 
tetsubin không dùng điện (ấm đun nước bằng gang của Nhật); ấm đun nước không dùng 
điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; xô đựng đá; dụng cụ lọc dạng lưới dùng để nấu 
ăn; lọ đựng hạt tiêu; lo đựng đường: lọ trộn muối: cốc đựng trứng để ăn, không bằng kim 
loại quý; bộ đồ uống [khay để phục vụ]; hộp đựng tăm; rây để lọc (dụng cụ gia đình); cốc 
để pha trộn (dụng cụ lắc hỗn hợp đồ uống); muỗng xới cơm (thìa dùng cho cơm đã nấu 
chín); cối xay cà phê thao tác bằng tay; cối xay hạt tiêu, vận hành bằng tay; phích đựng 
nước; dụng cụ mở nút chai; nạo dùng cho nấu nướng; miếng lót nóng (giá ba chân, đồ 
dùng trên bàn) để lót nồi; đũa; hộp đựng đũa; thớt dùng cho nhà bếp; phích đựng chất 
lỏng; dụng cụ vắt chanh vận hành bằng tay; dụng cụ lau chùi và làm sạch vận hành bằng 
tay; dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng phấn bỏ túi; bàn để là; bộ phân phối xà phòng; ghế đẩu 
dùng trong nhà tắm; xô dùng trong nhà tắm; bể cá trong nhà và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 24: Đồ từ vải dệt dùng cho cá nhân; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau bát đĩa (vải 
vóc); khăn phủ giường, đệm futon (kiểu giường truyền thống của Nhật), mÒn bông phủ 
cho đệm futon; vỏ gối (áo gối); chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn trải bàn 
(không bằng giấy); vỏ bọc bằng vải cho chỗ ngồi của bệ xí. 

 
Nhóm 25: Quần áo; dải băng nẹp (quần áo) cụ thể là cổ tay áo, dải buộc ở thắt lưng, dải 
băng buộc đầu, dải thấm mồ hôi ở tay và đầu; thắt lưng (quần áo); đồ đi chân (trừ đồ đi 
chân chuyên dùng cho thể thao); quần áo chuyên dùng cho thể thao; đồ đi chân chuyên 
dùng cho thể thao. 

 
Nhóm 26: Ruy băng; cúc; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; khóa cài cho trang 
phục (khóa cài trang phục); ghim cài cho trang phục; miếng dán trang trí phụ kiện cho áo 
khoác. 

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn (bao gồm tấm phủ cho sàn nhà đang sử dụng, thảm chùi chân sau 
tắm cho phòng tắm, tấm phủ cho bệ xí, thảm chùi chân cho bếp, tấm phủ che dùng cho 
nhà bếp, tấm phủ che lối vào, tấm phủ che nhà tắm); chiếu tatami (chiếu trải sàn truyền 
thống của  Nhật được làm từ rơm chất lượng tốt); thảm chùi chân dùng trong phòng tắm; 
thảm tập thể dục; thảm tập yoga; tấm thảm treo tường không bằng vải; giấy dán tường. 

 

 
(210) 4-2019-17110 (220) 17.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.17.6; 24.17.5 
(731) PLUS MINUS ZERO CO.,LTD.  (JP) 

2-1-3 Kyobashi, Chuo-ku,Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa cho mục đích gia dụng; máy giặt chạy điện dùng cho mục đích 

gia dụng; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích gia dụng; chổi vận hành bằng điện 
(bộ phận của máy); máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; hệ thống rửa xe cộ. 

 
Nhóm 08: Dao cạo dùng điện; máy xén cắt tóc; dụng cụ cắt lát trứng không dùng điện; 
dụng cụ bào không dùng điện để bào nhỏ những miếng cá ngừ khô (dụng cụ bào katsuo-
bushi); dụng cụ mở hộp không dùng điện; thìa (bộ đồ ăn); dụng cụ cắt lát pho mai không 
dùng điện; dụng cụ cắt pizza không dùng điện; dĩa (bộ đồ ăn); hộp đồ dao cạo; bộ dụng 
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cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ uốn lông mi; bộ dụng cụ chăm sóc bàn tay; bàn là chạy 
điện. 

 
Nhóm 09: Máy và thiết bị chụp ảnh; máy và thiết bị viễn thông chạy điện; máy, thiết bị 
điện tử và các bộ phận của chúng, cụ thể là: chuột máy vi tính quang học, máy quét [thiết 
bị xử lý dữ liệu], máy vi tính, máy in, máy tính điện tử để bàn, từ điển điện tử, thiết bị xử 
lý văn bản, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, thiết bị ngoại vi máy vi tính, giao diện cho 
máy vi tính, bàn phím máy vi tính, máy in dùng với máy vi tính, màn hình [phần cứng 
máy vi tính]; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, vỏ bọc dùng cho máy 
tính bảng, từ điển điện tử cầm tay, nhật ký điện tử, máy tính xách tay; máy tính xách tay 
loại nhỏ, giá đỡ chuyên dùng cho máy tính xách tay, bút điện tử [thiết bị hiển thị], máy 
tính bỏ túi, chuột (thiết bị ngoại vi của máy vi tính), miếng đệm lót chuột máy vi tính, 
thiết bị lưu trữ dữ liệu, túi chuyên dụng cho máy tính xách tay, vỏ bọc dùng cho máy tính 
xách tay; kính đeo mắt (kính đeo mắt và kính bảo hộ); máy tính điện tử; máy tính để bàn 
điện tử. 

 
Nhóm 11: Đèn điện và các thiết bị chiếu sáng; thiết bị gia dụng nhiệt điện, cụ thể là thảm 
sưởi chạy điện cho mục đích gia dụng, nồi nấu dùng điện cho mục đích gia dụng, máy 
pha cà phê chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị giữ ấm chân của Nhật Bản chạy điện 
cho mục đích gia dụng (kotatsu chạy điện), bếp nấu ăn chạy điện cho mục đích gia dụng, 
máy làm kem chạy điện cho mục đích gia dụng, thiết bị sấy khô đồ giặt chạy điện cho 
mục đích gia dụng, máy giữ độ ẩm chạy điện cho mục đích gia dụng, máy lọc không khí 
chạy điện cho mục đích gia dụng, máy hút ẩm chạy điện cho mục đích gia dụng, quạt 
điện dùng cho mục đích gia dụng, thiết bị ion hóa nước chạy điện cho mục đích gia dụng, 
máy sấy đệm futon chạy điện cho mục đích gia dụng, tấm sưởi chạy điện cho mục đích 
gia dụng, thiết bị làm lạnh chạy điện cho mục đích gia dụng, chụp hút khói chạy điện cho 
mục đích gia dụng, thiết bị lọc nước chạy cho mục đích gia dụng, lò sưởi bức xạ chạy 
điện cho mục đích gia dụng, sưởi chân chạy điện dùng cho cá nhân, lò nướng bánh bằng 
điện cho mục đích gia dụng, thiết bị sưởi ấm tay kiểu Nhật chạy điện cho mục đích gia 
dụng (hibachi chạy điện), đệm ngủ chạy điện cho mục đích gia dụng, bình giữ nhiệt chạy 
điện cho mục đích gia dụng, chăn điện dùng cho mục đích gia dụng, tủ lạnh chạy điện 
cho mục đích gia dụng, tủ đông chạy điện cho mục đích gia dụng, lò nướng để nấu nướng 
chạy điện cho mục đích gia dụng, bếp nấu cảm ứng điện từ cho mục đích gia dụng, lò vi 
sóng (thiết bị nấu nướng) cho mục đích gia dụng, thiết bị lọc nước để tắm chạy điện cho 
mục đích gia dụng; thiết bị làm sạch nước cho mục đích gia dụng; lồng úp có cán dài để 
sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm bỏ túi; bình giữ nóng để sưởi ấm chân dùng trên giường ngủ. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc 
đồ trang sức]; đồ trang sức cá nhận cụ thể là đồ trang sức và đồ kim hoàn; đồng hồ; đồng 
hồ đeo tay. 

 
Nhóm 16: Giấy và các tông; đồ chứa đựng bằng giấy để bao gói; văn phòng phẩm; ấn 
phẩm; khăn lau tay bằng giấy. 

 
Nhóm 18: Da thuộc và bộ da lông thú, thô hoặc bán thành phẩm, túi xách; túi xách nhỏ; 
ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ô và các bộ phận của ô; gậy chống khi đi 
bộ; túi cầm tay cho phụ nữ; ví đựng tiền. 
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Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); thùng đựng hàng bằng gỗ, tre và chất 
dẻo dùng trong công nghiệp; đệm; đệm để ngồi để dưới sàn nhà kiểu Nhật Bản (zabuton); 
gối; nệm; quạt dùng cho cá nhân không chạy điện; biển hiệu đứng bằng gỗ hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Nồi nấu và chảo không dùng điện, thiết bị pha cà phê không dùng điện; ấm 
tetsubin không dùng điện (ấm đun nước bằng gang của Nhật); ấm đun nước không dùng 
điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; xô đựng đá; dụng cụ lọc dạng lưới dùng để nấu 
ăn; lọ đựng hạt tiêu; lo đựng đường: lọ trộn muối: cốc đựng trứng để ăn, không bằng kim 
loại quý; bộ đồ uống [khay để phục vụ]; hộp đựng tăm; rây để lọc (dụng cụ gia đình); cốc 
để pha trộn (dụng cụ lắc hỗn hợp đồ uống); muỗng xới cơm (thìa dùng cho cơm đã nấu 
chín); cối xay cà phê thao tác bằng tay; cối xay hạt tiêu, vận hành bằng tay; phích đựng 
nước; dụng cụ mở nút chai; nạo dùng cho nấu nướng; miếng lót nóng (giá ba chân, đồ 
dùng trên bàn) để lót nồi; đũa; hộp đựng đũa; thớt dùng cho nhà bếp; phích đựng chất 
lỏng; dụng cụ vắt chanh vận hành bằng tay; dụng cụ lau chùi và làm sạch vận hành bằng 
tay; dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng phấn bỏ túi; bàn để là; bộ phân phối xà phòng; ghế đẩu 
dùng trong nhà tắm; xô dùng trong nhà tắm; bể cá trong nhà và phụ kiện của chúng. 

 
Nhóm 24: Đồ từ vải dệt dùng cho cá nhân; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau bát đĩa (vải 
vóc); khăn phủ giường, đệm futon (kiểu giường truyền thống của nhật), mÒn bông phủ 
cho đệm futon; vỏ gối (áo gối); chăn; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn trải bàn 
(không bằng giấy); vỏ bọc bằng vải cho chỗ ngồi của bệ xí. 

 
Nhóm 25: Quần áo; dải băng nẹp (quần áo) cụ thể là cổ tay áo, dải buộc ở thắt lưng, dải 
băng buộc đầu, dải thấm mồ hôi ở tay và đầu; thắt lưng (quần áo); đồ đi chân (trừ đồ đi 
chân chuyên dùng cho thể thao); quần áo chuyên dùng cho thể thao; đồ đi chân chuyên 
dùng cho thể thao. 

 
Nhóm 26: Ruy băng; cúc; huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý; khóa cài cho trang 
phục (khóa cài trang phục); ghim cài cho trang phục; miếng dán trang trí phụ kiện cho áo 
khoác. 

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn (bao gồm tấm phủ cho sàn nhà đang sử dụng, thảm chùi chân sau 
tắm cho phòng tắm, tấm phủ cho bệ xí, thảm chùi chân cho bếp, tấm phủ che dùng cho 
nhà bếp, tấm phủ che lối vào, tấm phủ che nhà tắm); chiếu tatami (chiếu trải sàn truyền 
thống của  Nhật được làm từ rơm chất lượng tốt); thảm chùi chân dùng trong phòng tắm; 
thảm tập thể dục; thảm tập yoga; tấm thảm treo tường không bằng vải; giấy dán tường. 

 

 
(210) 4-2019-17213 (220) 20.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH J'S  (VN) 
72 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng. 
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(210) 4-2019-17216 (220) 20.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.8; A2.3.16; A5.5.20; A5.5.21; 

25.1.25; 25.7.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển Hòa 

Thịnh  (VN) 
Thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 27: Thảm yoga; thảm tập thể dục; thảm dùng ở phòng tập thể dục. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ hỗ trợ tập yoga như: vòng tập yoga; bóng tập yoga; gạch tập yoga; dây 
đai tập yoga; võng tập yoga. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục; trung tâm 
và câu lạc bộ thể dục thể thao; giáo dục; giảng dạy yoga; đào tạo giảng viên yoga. 

 

 
(210) 4-2019-17234 (220) 20.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.7 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ các đồ đạc và đồ trang trí cho phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng 

làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, nhà kho và đại sảnh; bán lẻ các đồ đạc dùng trong văn 
phòng. 

 
Nhóm 39: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa trong và ngoài nước; bốc dỡ 
hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng ô tô; môi giới vận tải; cho thuê kho bãi. 

 
 

(210) 4-2019-17236 (220) 20.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán lẻ các đồ đạc và đồ trang trí cho phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng 
làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, nhà kho và đại sảnh; bán lẻ các đồ đạc dùng trong văn 
phòng. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; quản lý bất động 
sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng, khu đô thị, khu công nghiệp, 
khu chế xuất; lập dự án đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 39: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa trong và ngoài nước; bốc dỡ 
hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng ô tô; môi giới vận tải; cho thuê kho bãi. 

 

 
(210) 4-2019-17237 (220) 20.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc tế COBI  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ các đồ đạc và đồ trang trí cho phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng 
làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, nhà kho và đại sảnh; bán lẻ các đồ đạc dùng trong văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2019-17295 (220) 20.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 24.15.1; 25.5.25; A24.15.11 
(591) Tím, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Sơn   (VN) 
Số 148b ngõ 120 Trường Chinh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại 

thất, vật tư thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, ô tô, xe máy, tổng dự toán công trình 
xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 

 
 

(210) 4-2019-17401 (220) 21.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) EVLUTION NUTRITION LLC  (US) 

4631 Johnson Road, Suite 1, Coconut 
Creek, Florida 33073 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thành phần bổ sung dùng trong chế độ ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); chất 
bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2019-17402 (220) 21.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EVLUTION NUTRITION LLC  (US) 

4631 Johnson Road, Suite 1, Coconut 
Creek, Florida 33073 USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thành phần bổ sung dùng trong chế độ ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); chất 

bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2019-17435 (220) 21.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.5.24 (540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Kiều Oanh  (VN) 
50 lầu 1, đường Phan Bội Châu, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

2. Phạm Trường An  (VN) 
50 lầu 1, đường Phan Bội Châu, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Kem trên cơ sở thực vật; kem đánh dậy bọt; kem [sản phẩm sữa]. 
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2019-17621 (220) 21.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2018-0162992 22.11.2018 KR 

(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(731) PLATFARM INC.  (KR) 

8th Floor, 33, Seongchon-gil, Seocho-gu, 
Seoul, 06765 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại cầm tay; bao đựng điện thoại di động (không làm bằng 

kim loại); bao đựng điện thoại bỏ túi làm bằng da; khung treo điện thoại thông minh; giá 
đỡ điện thoại thông minh dùng trên xe ô tô; miếng đệm lót chuột máy vi tính; khung đỡ 
máy tính bảng kỹ thuật số hoặc điện tử; loa dùng cho điện thoại thông minh; loa rung cầm 
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tay; loa bluetooth; tai nghe không dây (bluetooth); tai nghe không dây; tai nghe dùng cho 
điện thoại di động; tai nghe; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; nam châm; camera 
hộp đen dùng cho ô tô; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; mũ bảo vệ; mũ bảo hiểm; mũ bảo 
hiểm xe máy; mũ bảo vệ dùng cho người đi xe máy; thước tỉ lệ [dụng cụ đo]; mặt nạ 
chống bụi; mặt nạ chống ô nhiễm dùng để bảo vệ hệ hô hấp. 

 
 

(210) 4-2019-17622 (220) 21.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2018-0163071 22.11.2018 KR 

(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(731) PLATFARM INC.  (KR) 

8th Floor, 33, Seongchon-gil, Seocho-gu, 
Seoul, 06765 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế văn phòng phẩm; dịch vụ thiết kế liên quan tới việc sản xuất mặt nạ; 
dịch vụ thiết kế quần áo; dịch vụ thiết kế sản phẩm cho vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2019-17649 (220) 22.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
KEIKO  (VN) 
Số 126A tổ 25, đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2019-17824 (220) 22.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.4.9; 25.5.25; 7.3.11 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

KIAN  (VN) 
81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 

dùng trong trường học; giá đồ đạc; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của 
đồ đạc, không bằng kim loại 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết lập bản vẽ 
công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-17856 (220) 23.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.7; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HEVEDA   (VN) 
158/67/25 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng; chế phẩm làm 

thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; miếng 

ngậm làm thơm mát hơi thở; gel làm trắng răng; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-17857 (220) 23.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.7; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HEVEDA    (VN) 
158/67/25 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn.  
 

 

 
(210) 4-2019-17911 (220) 23.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.13; 3.7.21 

(591) Đen, trắng, xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Hà Tùng Nguyên  (VN) 
161b/47 Lạc Long Quân, phường 3, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: móng tay giả, sơn móng tay, kềm. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-18015 (220) 23.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.15; 26.5.1; 26.4.4; A26.11.7 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thanh Phương  (VN) 
2279/115, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ dùng nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, kệ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình. 

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2019-18021 (220) 23.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 3.7.17 

(591) Xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Happypay  
(VN) 
104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; hướng dẫn du lịch, đường hàng không; đóng gói hàng hóa; 

mua bán: máy bay, vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2019-18024 (220) 23.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 

(591) Trắng, đỏ cam 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần HAPPYPAY  
(VN) 
104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tiền tệ; thanh toán điện tử cho 

người khác; phát hành tiền ảo; dịch vụ tích hợp ví điện tử. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
248 

(210) 4-2019-18173 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.17; A5.7.22 
(591) Đen, xanh lam, xanh lá cây, xanh nước 

biển, ghi, nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần LAVIFOOD  

(VN) 
Lô D1A, đường dọc 2, khu công nghiệp 
Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; rau củ quả nấu chín; rau củ quả sấy; sữa.     
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa qua chế biến); ngũ cốc chưa qua chế biến.   
 

Nhóm 32: Nước giải khát; đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn); nước ép từ rau củ quả 
(không chứa cồn); nước quả cô đặc (không chứa cồn); xi rô dùng cho đồ uống.    

 
Nhóm 35: Mua bán tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, 
rau củ quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến) ngũ cốc chưa 
qua chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn), nước ép từ rau củ 
quả (không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống; xuất 
nhập khẩu tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, rau củ 
quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến) ngũ cốc chưa qua 
chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn), nước ép từ rau củ quả 
(không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-18175 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, vàng, xanh lam, xanh dương, xanh 

lá cây, xanh nước biển, ghi, nâu. 
(731) Công ty cổ phần LAVIFOOD  

(VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp 
Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; rau củ quả nấu chín; rau củ quả sấy; sữa. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa qua chế biến); ngũ cốc chưa qua chế biến. 
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Nhóm 32: Nước giải khát; đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn); nước ép từ rau củ quả 

(không chứa cồn); nước quả cô đặc (không chứa cồn); xi rô dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 35: Mua bán tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, 

rau củ quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến) ngũ cốc chưa 

qua chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chưa cồn), nước ép từ rau củ 

quả (không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống; xuất 

nhập khẩu tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, rau củ 

quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến) ngũ cốc chưa qua 

chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa côn), nước ép từ rau củ quả 

(không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2019-18176 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.21; A5.7.22; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, đỏ, xanh lam, xanh lá cây, xanh 

nước biển, ghi, trắng, vàng. 

(731) Công ty cổ phần LAVIFOOD  
(VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp 

Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; rau củ quả nấu chín; rau củ quả sấy; sữa.   

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa qua chế biến); ngũ cốc chưa qua chế biến.  

 

Nhóm 32: Nước giải khát; đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn); nước ép từ rau củ quả 

(không chứa cồn); nước quả cô đặc (không chứa cồn); xi rô dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 35: Mua bán tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, 

rau củ quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến) ngũ cốc chưa 

qua chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn), nước ép từ rau củ 

quả (không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống; xuất 

nhập khẩu tất cả sản phẩm nói trên cụ thể: trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, rau củ 

quả nấu chín, rau củ quả sấy, sữa, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến) ngũ cốc chưa qua 

chế biến, nước giải khát, đồ uống từ rau củ quả (không chứa cồn), nước ép từ rau củ quả 

(không chứa cồn), nước quả cô đặc (không chứa cồn), xi rô dùng cho đồ uống. 
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(210) 4-2019-18213 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A26.11.8; 26.2.3 
(591) Xanh, hồng, xám, vàng, nâu, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Đình Của  (VN) 
Xóm 2, xã Tân Thanh, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 27: Chiếu. 
 

 
(210) 4-2019-18214 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.13; 5.3.20; 26.4.4; A26.4.5; 

A26.11.8 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Đình Của  (VN) 
Xóm 2, xã Tân Thanh, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 27: Chiếu. 

 

 
(210) 4-2019-18243 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển ứng 
dụng công nghệ Đại An  (VN) 
Số 17, ngách 17, ngõ 81, đường Đông 
Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng; bình đun nước 
nóng. 

 

 
(210) 4-2019-18245 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A26.4.18 
(591) Hồng, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu CHANG  
(VN) 
192 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
251 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, quần, áo, mũ, nón, túi xách, phụ kiện thời trang. 
 

 
(210) 4-2019-18277 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 3.5.15; 5.3.20; 10.5.19 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Thu Hằng   (VN) 
122 Hòa Hưng, phường 13, quận 10. 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc).  

 
 

 
(210) 4-2019-18347 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36898790 18.03.2019 CN 

  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [dược phẩm]; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; sợi 

dùng cho ăn kiêng; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin, cụ thể là chế 
phẩm vitamin hỗn hợp [thực phẩm chức năng]; chất phóng xạ dùng cho mục đích y tế; khí 
ga dùng cho mục đích y tế; chất dẫn hóa học dùng làm điện cực để ghi điện tim; tinh dịch 
dùng cho thụ tinh nhân tạo; chất tẩy uế; dung dịch dùng cho kính áp tròng; môi trường 
nuôi cấy vi khuẩn; kẹo, chứa thuốc; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
lexithin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột 
cho trẻ em; chế phẩm làm trong sạch không khí; thức ăn gia súc có chứa thuốc; chất bổ 
sung ăn kiêng cho động vật; thuốc trừ sâu; quần tã trẻ em; miếng đệm chăm sóc ngực; 
chất mài mòn răng; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh; chất bổ sung ăn kiêng giúp tăng cường 
lợi khuẩn probiotic; chế phẩm lợi khuẩn probiotic (chế phẩm sinh học) dùng cho mục đích 
y tế. 
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(210) 4-2019-18349 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36890761 18.03.2019 CN 

  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  (CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống sô cô la có sữa; cà phê; ca cao; đồ uống 

trên cơ sở sô cô la; trà (chè) (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà; 
đường, không cho mục đích y tế; kẹo, không cho mục đích y tế; kẹo sữa; mật ong; nước 
mật đường; bột nhồi; bánh mỳ, không cho mục đích y tế; bánh kẹo; mảnh yến mạch dẹt 
mỏng; cơm ăn liền; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; gạo; bột cọ sagu; bột mỳ cho mục 
đích thực phẩm; mì sợi ăn liền; mì sợi từ gạo (bún/phở); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột cho thực phẩm; kem lạnh; đá lạnh 
có thể ăn được; kem que (kem lạnh); muối nấu ăn; giấm; xốt đậu nành; đồ gia vị; mù tạt; 
nước mắm [gia vị]; nấm men, không dùng cho động vật, mục đích ăn kiêng và y tế; men 
làm bánh; hương liệu cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục 
đích gia dụng; gluten được chế biến làm thực phẩm; bột gạo; hỗn hợp bột để làm kem 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2019-18350 (220) 24.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36909471 18.03.2019 CN 

  
(731) INNER MONGOLIA YILI 

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.  
(CN) 
No.1, Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, Hohhot, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; đồ uống không cồn 

có vị bia; đồ uống dùng trong thể thao có chứa chất điện giải; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; đồ uống có ga không 
chứa cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước [đồ uống]; nước uống có muối lithi; nước khoáng [đồ uống]; 
nước khoáng xenxe; nước uống dùng trong bữa ăn; nước chanh; nước sô đa; đồ uống 
không cồn; nước uống có gaz; cơ-vát [đồ uống không chứa cồn]; nước sinh tố; đồ uống 
trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa; đồ uống dùng trong thể thao giàu 
protein; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước 
ngọt; nước coca [đồ uống]; đồ uống không cồn chứa axit lactic [đồ uống từ hoa quả, 
không chứa sữa]; trà sữa (không trên cơ sở sũa) [đồ uống không cồn có hương vị trà]; 
nước uống được chưng cất [đồ uống không cồn]; nước tinh khiết [đồ uống]; đồ uống chiết 
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xuất từ rau củ [không cồn]; đồ uống chiết xuất từ hạt đậu [không cồn]; chế phẩm không 
cồn để làm đồ uống; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2019-18414 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Viện Công nghệ ADN và Phân 
tích Di truyền   (VN) 
Nhà TT15, lô 6 khu nhà ở cho cán bộ 
nhân viên Văn phòng Trung Ương Đảng 
và Báo Nhân Dân, phường Xuân Phương, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; dịch vụ bán buôn 

hoặc bán lẻ: các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 
dịch vụ giáo dục đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực: y dược, công nghệ sinh học, sinh học 
phân tử, di truyền, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nông nghiệp và môi trường; tư vấn 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xét nghiệm y tế, phòng khám đa khoa; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức 
khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thụ tinh nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2019-18426 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.11.9; 26.5.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
dược phẩm Tâm An  (VN) 
30-32 đường 25A, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong sản xuất thuốc. 
 

Nhóm 05: Chất phụ gia thực phẩm và chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu. 

 
Nhóm 07: Máy móc như máy dập viên, máy rửa lọ; máy chiết rót và phụ tùng máy móc 
công nghiệp như: thanh rung, rulô, trục mô tơ. 
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(210) 4-2019-18431 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Việt úc  (VN) 
Xóm Diễn Tiên, xã Lưu Sơn, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-18461 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh da trời, xanh lá mạ, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ xử lý nước sạch 
Hải Phòng   (VN) 
Số 84 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An 
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Nguyên vật liệu lọc nước, cụ thể: cột lọc nước (dùng cho thiết bị lọc nước), lõi 

lọc dùng cho hệ thống lọc nước; thiết bị xử lý nước; hệ thống xử lý nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nguyên vật liệu lọc nước, thiết bị xử lý nước, hệ thống 
xử lý nước.  

 

 
(210) 4-2019-18469 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.13.16; A3.13.24; A3.13.25; 26.1.1 
(591) Cam, vàng nâu, đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Thu Thủy   (VN) 
Số 11, ngách 612, ngõ 127 phố Đốc Ngữ, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi vải; ví. 
 

Nhóm 22: Lều vải. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối.  
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Nhóm 27: Thảm. 
 

 
(210) 4-2019-18494 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 7.1.5; 7.1.6 
(591) Xanh lá cây, nâu đậm, nâu nhạt, vàng. 
(731) Andrew William Lambie    (VN)

Số 5 Phan Chu Trinh, phường Cẩm An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê 
chưa rang; đồ uống cà phê có sữa.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: cà phê, ca cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở ca cao, cà phê chưa rang, đồ uống cà phê có sữa, quà tặng, đồ lưu niệm.  

 

 
(210) 4-2019-18505 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) LI FENG  (CN) 

No.202, Elevator 1, Building 6, 
Shuiyueyuntian Garden, No.35 of 
Rongqidadao East, Ronggui Jiedao, 
Shunde District, Foshan, Guangdong, 
CHINA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm ly tâm; máy bơm; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; máy hút dùng 

cho công nghiệp; máy tách nước; khớp nối trục [máy móc]; máy bơm khí nén; van xả hơi; 
bơm chân không [máy móc]; bơm [bộ phận của máy móc, động cơ hoặc động cơ điện]. 

 
Nhóm 11: Thiết bị khử trùng nước; thiết bị và máy móc làm sạch không khí; thiết bị khử 
trùng; quạt gió [điều hòa không khí]; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc làm sạch 
nước. 

 

 
(210) 4-2019-18509 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) WEDDINGBOOK, INC.  (KR) 

24, Hakdong-ro 59-gil(Cheongdam-
dong), Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ; cung cấp trang bị (tiện nghi) để tổ chức lễ 
cưới; cho thuê rạp (trang trí bằng hoa và lá) để làm đám cưới; cho thuê váy cưới; cho thuê 
trang phục làm nghi lễ; cho thuê áo ximôckinh (tuxedo); cho thuê hanbok (trang phục 
truyền thống của Hàn Quốc); dịch vụ đào tạo và tư vấn hôn lễ; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến việc lên kế hoạch và tổ chức lễ cưới; cung cấp thông tin hôn nhân; cung cấp thông tin 
liên quan đến giới thiệu đối tượng kết hôn hoặc dịch vụ hẹn hò, tổ chức hội chợ cưới; dịch 
vụ phòng cưới (môi giới hôn nhân, môi giới đám cưới); lên kế hoạch và tổ chức lễ cưới; 
lập kế hoạch đám cưới. 

 

 
(210) 4-2019-18514 (220) 27.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ. 
(731) WEDDINGBOOK, INC.  (KR) 

24, Hakdong-ro 59-gil(Cheongdam-
dong), Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ; cung cấp trang bị (tiện nghi) để tổ chức lễ 
cưới; cho thuê rạp (trang trí bằng hoa và lá) để làm đám cưới; cho thuê váy cưới; cho thuê 
trang phục làm nghi lễ; cho thuê áo ximôckinh (tuxedo); cho thuê hanbok (trang phục 
truyền thống của Hàn Quốc); dịch vụ đào tạo và tư vấn hôn lễ; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến việc lên kế hoạch và tổ chức lễ cưới; cung cấp thông tin hôn nhân; cung cấp thông tin 
liên quan đến giới thiệu đối tượng kết hôn hoặc dịch vụ hẹn hò; tổ chức hội chợ cưới; dịch 
vụ phòng cưới (môi giới hôn nhân, môi giới đám cưới); lên kế hoạch và tổ chức lễ cưới; 
lập kế hoạch đám cưới. 

 
 

(210) 4-2019-18602 (220) 28.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.6; 25.7.25; 9.1.10; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Vĩ Long  (VN) 
83/4B, Quang Trung, phường 8, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; trà thảo dược; thuốc dùng cho người; thuốc giảm đau; thuốc bóp 
phong thấp. 

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y; mua bán dược phẩm; mua bán dầu gió; mua bán thực 
phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-18611 (220) 28.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.3; A3.5.24 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thế giới tuổi 
thơ SNB  (VN) 
Nhà số 3, lô 4D, đường Trung Yên 10a, 
khu đô thị Trung Yên, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cho trẻ em. 
 

Nhóm 10: Bình sữa (cho trẻ em bú); van của bình sữa (cho trẻ em bú); núm vú giả của 
bình sữa (cho trẻ em bú); núm vú giả cho trẻ em; núm vú cao su dùng cho trẻ ngậm dùng 
một lần. 

 
Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em. 

 
Nhóm 16: Sách giáo khoa; sách tham khảo; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; sách dùng 
cho trẻ em; sách hướng dẫn của giáo viên; đồ dùng học tập cho trẻ em (trừ các thiết bị). 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; cặp da; vali; ba lô. 

 
Nhóm 20: Nôi cho trẻ em; cũi trẻ em 

 
Nhóm 25: Quần áo cho trẻ em; giầy, dép cho trẻ em; mũ cho trẻ em. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; ngựa 
gỗ bập bênh (đồ chơi); cái lúc lắc (đồ chơi); đồ chơi nhồi bông; mô hình đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hàng dệt may, nguyên vật liệu, phụ liệu dệt may, 
giày dép, túi sách, cặp da, vali, mũ, kính mắt, đồ da, đồ giả da, đồ sơ sinh, phụ kiện và đồ 
dùng cho mẹ, đồ dùng học tập đồ chơi, đồ dùng du lịch, xe đẩy, nôi, cũi, đồ dùng ăn uống 
cho trẻ em, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, quà tặng; môi giới xúc tiến thương mại; 
dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; tư vấn tiêu dùng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng; du lịch lữ 
hành nội địa; du lịch lữ hành quốc tế; đại lý bán vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ 
văn hoá; dịch vụ sắp xếp và tổ chức các hoạt động văn hóa; dịch vụ thể thao và thể hình. 

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống, giải khát 
do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng cho bà 
mẹ, trẻ em. 
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(210) 4-2019-18729 (220) 28.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GALAXY ENTERTAINMENT 

LICENSING LIMITED  (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh sòng bạc; nghiên cứu kinh 

doanh; hoạt động văn phòng cụ thể là dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn, ghi chép thông tin giao 
dịch; quản trị và quản lý kinh doanh dinh thự, văn phòng, trung tâm thương mại, chỗ ở 
tạm thời, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, căn hộ, tòa nhà, nhà ở, chung cư và các khu đất dự 
án; quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh trung tâm mua sắm, tổ hợp thương mại, sân 
bay, sân bay trực thăng, bến cảng, bến tàu, phà, bến xe, nhà ga đường sắt; quản trị, quản 
lý và điều hành kinh doanh các nhà ga vận tải hành khách và hàng hóa; quản trị, quản lý 
và điều hành kinh doanh thông quan hải quan tại các ga hàng không, ga đường biển hoặc 
ga vận tải đường bộ; quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh hoạt động tặng quà và trao 
giải thưởng liên quan đến các chương trình ưu đãi và khuyến khích dành cho khách hàng 
và cá nhân trong lĩnh vực vận tải hàng không, đường biển hoặc đường bộ; tổ chức triển 
lãm, hội nghị và các sự kiện cho mục đích kinh doanh, buôn bán và thương mại; biên soạn 
danh sách gửi thư; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; tổ chức và tiến hành hội chợ 
thương mại và trưng bày sản phẩm cho mục đích thương mại; quản lý kinh doanh liên 
quan đến các địa điểm triển lãm và hội nghị; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ quảng 
cáo; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý kinh doanh; đại lý xuất-nhập khẩu, dịch vụ thu 
mua cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp khác); tư vấn quản lý 
nhân sự, tuyển dụng nhân sự; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ thư ký; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; tìm kiếm tài trợ. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển và các chuyến du lịch; đặt chỗ trước cho các 
chuyến đi; dịch vụ đại lý đặt chỗ cho chuyến đi; dịch vụ bán vé cho khách du lịch; cung 
cấp thông tin vận tải; vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; 
dịch vụ bãi đỗ xe ô tô; dịch vụ tư vấn liên quan đến du lịch và vận tải; dịch vụ tham quan 
du lịch; quản lý kho bãi và vận chuyển hành lý cho khách du lịch; cho thuê tàu bay và tàu 
thủy; cho thuê tàu thuyền; sắp xếp các tua du lịch trọn gói cho người tham dự hội chợ 
thương mại, triển lãm, hội nghị và các cuộc gặp gỡ; vận chuyển [xử lý] cơ sở vật chất, 
phương tiện và thiết bị cho cuộc triển lãm; dịch vụ chuyển trụ sở cho các doanh nghiệp. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin giải trí được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc từ mạng Internet hoặc từ mạng truyền thông khác; dịch vụ giải trí liên 
quan đến việc cung cấp các trò chơi điện tử có thể chơi được qua mạng máy tính toàn cầu, 
máy tính và trò chơi video; cung cấp trực tuyến có thể tải xuống được các trò chơi máy 
tính và các trò chơi điện tử và các trò chơi được nâng cấp; sắp xếp và tổ chức các buổi 
trưng bày, giới thiệu, các chương trình, các sự kiện, các buổi biểu diễn và các buổi triển 
lãm về văn hóa, âm nhạc, thể thao và giải trí; sản xuất và phân phối các chương trình phát 
thanh và truyền hình; sản xuất và phân phối phim và các chương trình giải trí được phát 
sóng trực tiếp; các dịch vụ điện ảnh và trường quay truyền hình; dịch vụ giải trí bằng hình 
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ảnh động; dịch vụ giải trí truyền hình và dịch vụ giải trí trực tiếp; dịch vụ phòng trưng bày 
nghệ thuật; dịch vụ xuất bản âm nhạc, tạp chí và ấn phẩm định kỳ; dịch vụ âm nhạc và 
giải trí được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính, từ mạng internet hoặc mạng 
truyền thông khác; dịch vụ mua vé (giải trí); dịch vụ công viên vui chơi giải trí, công viên 
giải trí (còn được gọi là công viên chủ đề), trung tâm trò chơi điện tử; cung cấp phương 
tiện vui chơi và giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [mang tính giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu 
lạc bộ đêm (mang tính giải trí); dịch vụ vũ trường; dịch vụ cá cược thể thao; dịch vụ cá 
cược và lên kế hoạch tiệc tùng cho mục đích giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
phòng tập thể dục; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến giải trí, thể thao, văn hóa, 
nghệ thuật và thủ công và các hoạt động xã hội; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ đánh bạc; dịch 
vụ chơi game có thưởng; dịch vụ điều hành trò chơi xổ số, trò chơi tại sòng bạc hoặc đánh 
bạc trực tuyến; sắp xếp và thực hiện triển lãm, hội nghị và hội thảo về giáo dục, đào tạo, 
kinh doanh và thương mại; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các buổi 
trình diễn thời trang cho mục đích giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách hàng cụ thể là dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ lễ 
tân cho cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cung cấp thiết bị cho nơi cắm 
trại; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú]; cung cấp dịch vụ chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà 
nghỉ, khu nghỉ dưỡng và nhà khách; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, đặt phòng và cung 
cấp thông tin và sắp xếp dịch vụ khách sạn và nhà khách; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng lẩu; nhà hàng đồ nướng; dịch vụ căng tin; quán 
ăn nhanh; quán phục vụ các món sashimi và sushi; quầy thức ăn nhanh; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy bar và phòng chờ; cung cấp thức ăn và đồ 
uống tại chỗ, mang đi hoặc giao tận nơi [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ tiệc [do nhà 
hàng thực hiện]; cho thuê phòng khánh tiết; cho thuê phòng họp; cung cấp phương tiện 
[tiện nghi ăn ở] cho hội chợ, triển lãm, cuộc thi, buổi trình diễn, sự kiện, hội thảo, hội 
nghị, hội thảo chuyên đề và các cuộc họp. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ tập và chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tiệm làm tóc; dịch vụ trị liệu làm đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu. 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh sòng bạc; nghiên cứu kinh 

doanh; hoạt động văn phòng cụ thể là dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn, ghi chép thông tin giao 
dịch; quản trị và quản lý kinh doanh dinh thự, văn phòng, trung tâm thương mại, chỗ ở 
tạm thời, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, căn hộ, tòa nhà, nhà ở, chung cư và các khu đất dự 
án; quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh trung tâm mua sắm, tổ hợp thương mại, sân 
bay, sân bay trực thăng, bến cảng, bến tàu, phà, bến xe, nhà ga đường sắt; quản trị, quản 
lý và điều hành kinh doanh các nhà ga vận tải hành khách và hàng hóa; quản trị, quản lý 
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và điều hành kinh doanh thông quan hải quan tại các ga hàng không, ga đường biển hoặc 
ga vận tải đường bộ; quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh hoạt động tặng quà và trao 
giải thưởng liên quan đến các chương trình ưu đãi và khuyến khích dành cho khách hàng 
và cá nhân trong lĩnh vực vận tải hàng không, đường biển hoặc đường bộ; tổ chức triển 
lãm, hội nghị và các sự kiện cho mục đích kinh doanh, buôn bán và thương mại; biên soạn 
danh sách gửi thư; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; tổ chức và tiến hành hội chợ 
thương mại và trưng bày sản phẩm cho mục đích thương mại; quản lý kinh doanh liên 
quan đến các địa điểm triển lãm và hội nghị; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ quảng 
cáo; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý kinh doanh; đại lý xuất-nhập khẩu, dịch vụ thu 
mua cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp khác); tư vấn quản lý 
nhân sự, tuyển dụng nhân sự; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ thư ký; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; tìm kiếm tài trợ. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển và các chuyến du lịch; đặt chỗ trước cho các 
chuyến đi; dịch vụ đại lý đặt chỗ cho chuyến đi; dịch vụ bán vé cho khách du lịch; cung 
cấp thông tin vận tải; vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; 
dịch vụ bãi đỗ xe ô tô; dịch vụ tư vấn liên quan đến du lịch và vận tải; dịch vụ tham quan 
du lịch; quản lý kho bãi và vận chuyển hành lý cho khách du lịch; cho thuê tàu bay và tàu 
thủy; cho thuê tàu thuyền; sắp xếp các tua du lịch trọn gói cho người tham dự hội chợ 
thương mại, triển lãm, hội nghị và các cuộc gặp gỡ; vận chuyển [xử lý] cơ sở vật chất, 
phương tiện và thiết bị cho cuộc triển lãm; dịch vụ chuyển trụ sở cho các doanh nghiệp. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin giải trí được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc từ mạng internet hoặc từ mạng truyền thông khác; dịch vụ giải trí liên 
quan đến việc cung cấp các trò chơi điện tử có thể chơi được qua mạng máy tính toàn cầu, 
máy tính và trò chơi video; cung cấp trực tuyến có thể tải xuống được các trò chơi máy 
tính và các trò chơi điện tử và các trò chơi được nâng cấp; sắp xếp và tổ chức các buổi 
trưng bày, giới thiệu, các chương trình, các sự kiện, các buổi biểu diễn và các buổi triển 
lãm về văn hóa, âm nhạc, thể thao và giải trí; sản xuất và phân phối các chương trình phát 
thanh và truyền hình; sản xuất và phân phối phim và các chương trình giải trí được phát 
sóng trực tiếp; các dịch vụ điện ảnh và trường quay truyền hình; dịch vụ giải trí bằng hình 
ảnh động; dịch vụ giải trí truyền hình và dịch vụ giải trí trực tiếp; dịch vụ phòng trưng bày 
nghệ thuật; dịch vụ xuất bản âm nhạc, tạp chí và ấn phẩm định kỳ; dịch vụ âm nhạc và 
giải trí được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính, từ mạng internet hoặc mạng 
truyền thông khác; dịch vụ mua vé (giải trí); dịch vụ công viên vui chơi giải trí, công viên 
giải trí (còn được gọi là công viên chủ đề), trung tâm trò chơi điện tử; cung cấp phương 
tiện vui chơi và giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [mang tính giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu 
lạc bộ đêm (mang tính giải trí); dịch vụ vũ trường; dịch vụ cá cược thể thao; dịch vụ cá 
cược và lên kế hoạch tiệc tùng cho mục đích giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 
phòng tập thể dục; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến giải trí, thể thao, văn hóa, 
nghệ thuật và thủ công và các hoạt động xã hội; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ đánh bạc; dịch 
vụ chơi game có thưởng; dịch vụ điều hành trò chơi xổ số, trò chơi tại sòng bạc hoặc đánh 
bạc trực tuyến; sắp xếp và thực hiện triển lãm, hội nghị và hội thảo về giáo dục, đào tạo, 
kinh doanh và thương mại; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các buổi 
trình diễn thời trang cho mục đích giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách hàng cụ thể là dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ lễ 
tân cho cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cung cấp thiết bị cho nơi cắm 
trại; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú]; cung cấp dịch vụ chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà 
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nghỉ, khu nghỉ dưỡng và nhà khách; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, đặt phòng và cung 
cấp thông tin và sắp xếp dịch vụ khách sạn và nhà khách; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng lẩu; nhà hàng đồ nướng; dịch vụ căng tin; quán 
ăn nhanh; quán phục vụ các món sashimi và sushi; quầy thức ăn nhanh; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy bar và phòng chờ; cung cấp thức ăn và đồ 
uống tại chỗ, mang đi hoặc giao tận nơi [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ tiệc [do nhà 
hàng thực hiện]; cho thuê phòng khánh tiết; cho thuê phòng họp; cung cấp phương tiện 
[tiện nghi ăn ở] cho hội chợ, triển lãm, cuộc thi, buổi trình diễn, sự kiện, hội thảo, hội 
nghị, hội thảo chuyên đề và các cuộc họp. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ tập và chăm sóc sức khỏe; dịch 
vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tiệm làm tóc; dịch vụ trị liệu làm đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu. 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh sòng bạc; nghiên cứu kinh 

doanh; hoạt động văn phòng cụ thể là dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn, ghi chép thông tin giao 
dịch; quản trị và quản lý kinh doanh dinh thự, văn phòng, trung tâm thương mại, chỗ ở 
tạm thời, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, căn hộ, tòa nhà, nhà ở, chung cư và các khu đất dự 
án; quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh trung tâm mua sắm, tổ hợp thương mại, sân 
bay, sân bay trực thăng, bến cảng, bến tàu, phà, bến xe, nhà ga đường sắt; quản trị, quản 
lý và điều hành kinh doanh các nhà ga vận tải hành khách và hàng hóa; quản trị, quản lý 
và điều hành kinh doanh thông quan hải quan tại các ga hàng không, ga đường biển hoặc 
ga vận tải đường bộ; quản trị, quản lý và điều hành kinh doanh hoạt động tặng quà và trao 
giải thưởng liên quan đến các chương trình ưu đãi và khuyến khích dành cho khách hàng 
và cá nhân trong lĩnh vực vận tải hàng không, đường biển hoặc đường bộ; tổ chức triển 
lãm, hội nghị và các sự kiện cho mục đích kinh doanh, buôn bán và thương mại; biên soạn 
danh sách gửi thư; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; tổ chức và tiến hành hội chợ 
thương mại và trưng bày sản phẩm cho mục đích thương mại; quản lý kinh doanh liên 
quan đến các địa điểm triển lãm và hội nghị; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ quảng 
cáo; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý kinh doanh; đại lý xuất-nhập khẩu, dịch vụ thu 
mua cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp khác); tư vấn quản lý 
nhân sự, tuyển dụng nhân sự; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ thư ký; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự động; tìm kiếm tài trợ. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển và các chuyến du lịch; đặt chỗ trước cho các 

chuyến đi; dịch vụ đại lý đặt chỗ cho chuyến đi; dịch vụ bán vé cho khách du lịch; cung 

cấp thông tin vận tải; vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; 
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dịch vụ bãi đỗ xe ô tô; dịch vụ tư vấn liên quan đến du lịch và vận tải; dịch vụ tham quan 

du lịch; quản lý kho bãi và vận chuyển hành lý cho khách du lịch; cho thuê tàu bay và tàu 

thủy; cho thuê tàu thuyền; sắp xếp các tua du lịch trọn gói cho người tham dự hội chợ 

thương mại, triển lãm, hội nghị và các cuộc gặp gỡ; vận chuyển [xử lý] cơ sở vật chất, 

phương tiện và thiết bị cho cuộc triển lãm; dịch vụ chuyển trụ sở cho các doanh nghiệp. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin giải trí được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ 

liệu máy tính hoặc từ mạng internet hoặc từ mạng truyền thông khác; dịch vụ giải trí liên 

quan đến việc cung cấp các trò chơi điện tử có thể chơi được qua mạng máy tính toàn cầu, 

máy tính và trò chơi video; cung cấp trực tuyến có thể tải xuống được các trò chơi máy 

tính và các trò chơi điện tử và các trò chơi được nâng cấp; sắp xếp và tổ chức các buổi 

trưng bày, giới thiệu, các chương trình, các sự kiện, các buổi biểu diễn và các buổi triển 

lãm về văn hóa, âm nhạc, thể thao và giải trí; sản xuất và phân phối các chương trình phát 

thanh và truyền hình; sản xuất và phân phối phim và các chương trình giải trí được phát 

sóng trực tiếp; các dịch vụ điện ảnh và trường quay truyền hình; dịch vụ giải trí bằng hình 

ảnh động; dịch vụ giải trí truyền hình và dịch vụ giải trí trực tiếp; dịch vụ phòng trưng bày 

nghệ thuật; dịch vụ xuất bản âm nhạc, tạp chí và ấn phẩm định kỳ; dịch vụ âm nhạc và 

giải trí được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính, từ mạng internet hoặc mạng 

truyền thông khác; dịch vụ mua vé (giải trí); dịch vụ công viên vui chơi giải trí, công viên 

giải trí (còn được gọi là công viên chủ đề), trung tâm trò chơi điện tử; cung cấp phương 

tiện vui chơi và giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [mang tính giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu 

lạc bộ đêm (mang tính giải trí); dịch vụ vũ trường; dịch vụ cá cược thể thao; dịch vụ cá 

cược và lên kế hoạch tiệc tùng cho mục đích giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ 

phòng tập thể dục; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến giải trí, thể thao, văn hóa, 

nghệ thuật và thủ công và các hoạt động xã hội; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ đánh bạc; dịch 

vụ chơi game có thưởng; dịch vụ điều hành trò chơi xổ số, trò chơi tại sòng bạc hoặc đánh 

bạc trực tuyến; sắp xếp và thực hiện triển lãm, hội nghị và hội thảo về giáo dục, đào tạo, 

kinh doanh và thương mại; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các buổi 

trình diễn thời trang cho mục đích giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách hàng cụ thể là dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ lễ 

tân cho cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cung cấp thiết bị cho nơi cắm 

trại; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú]; cung cấp dịch vụ chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà 

nghỉ, khu nghỉ dưỡng và nhà khách; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, đặt phòng và cung 

cấp thông tin và sắp xếp dịch vụ khách sạn và nhà khách; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng lẩu; nhà hàng đồ nướng; dịch vụ căng tin; quán 

ăn nhanh; quán phục vụ các món sashimi và sushi; quầy thức ăn nhanh; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy bar và phòng chờ; cung cấp thức ăn và đồ 

uống tại chỗ, mang đi hoặc giao tận nơi [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ tiệc [do nhà 

hàng thực hiện]; cho thuê phòng khánh tiết; cho thuê phòng họp; cung cấp phương tiện 

[tiện nghi ăn ở] cho hội chợ, triển lãm, cuộc thi, buổi trình diễn, sự kiện, hội thảo, hội 

nghị, hội thảo chuyên đề và các cuộc họp. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ tập và chăm sóc sức khỏe; dịch 

vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tiệm làm tóc; dịch vụ trị liệu làm đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2019-18901 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A18.1.9 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và dịch 
vụ Bảo Hà  (VN) 
Tổ dân phố số 4, phường Phú Lãm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt các phụ kiện cho xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2019-18909 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Công Điệp  (VN) 
Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 07: Máy thông bồn cầu; máy thông nhà vệ sinh; máy thông cống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy thông bồn cầu, máy thông nhà vệ sinh, máy thông cống. 
 
 

 
(210) 4-2019-18911 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GLOBAL LINKED 
ASIA  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Vincom Đồng Khởi, số 
72 Lê Thánh Tông, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn định cư (dịch vụ pháp lý). 

 
 

 
(210) 4-2019-18934 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH LACASAGROUP  
(VN) 
21 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, quần áo thời trang, mũ nón, túi xách, 
bông tai, cột tóc, dây thắt lưng, máy massage, đèn trang trí, đồ nội thất [giường, tủ, bàn, 
ghế dài, đồ gỗ nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp hoặc bằng thạch cao, đồ gỗ văn phòng, bàn 
làm việc, bàn trang điểm, tấm rèm bằng hạt cườm]. 

 

 
(210) 4-2019-18944 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) BELIEVE BRANDING PTY LTD  (AU) 

316/87 Gladstone Street, South 
Melbourne, Victoria, Australia 3205 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến phát triển sản phẩm; quản lý kinh doanh; dịch 

vụ hãng quảng cáo; quảng cáo; phân tích quảng cáo; sản xuất tài liệu quảng cáo; dịch vụ 
sáng tạo thương hiệu; marketing; dịch vụ tư vấn marketing; dịch vụ đại lý tiếp thị; dịch vụ 
phân tích marketing; tư vấn tiếp thị; nghiên cứu thị trường; dịch vụ hoạch định chiến lược 
tiếp thị; dịch vụ ra mắt sản phẩm; dịch vụ tiếp thị sản phẩm; dịch vụ quảng cáo xúc tiến 
bán hàng; marketing mục tiêu. 

 

 
(210) 4-2019-18945 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5 
(731) WANG, PIN-HAO  (TW) 

No. 353, Shuiyuan Rd., Dajia Dist., 
Taichung City 437, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; kem dưỡng ẩm cho tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm giúp 

uốn sóng tóc bền nếp; kem dưỡng ẩm toàn thân; keo vuốt tóc; hyđro peroxit để sử dụng 
cho tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm); các chế phẩm tẩy màu cho tóc; dầu dưỡng tóc; 
tinh dầu dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2019-18949 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.25; A26.4.18 
(731) Công ty CP HERMANOSS Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất 
Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mỹ phẩm; chế phẩm để tẩy màu; kem làm trắng da; chất chiết xuất từ thảo mộc 

dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-18975 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TP BOBA C  (VN) 
Thửa đất số 2681, tờ bản đồ số 26, đường 

NL 4, khu tái định cư Mỹ Phước 3, 

phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Hạt trân châu ăn được làm từ bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-18993 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A26.1.14; 2.5.1; A5.5.21 

(731) Võ Công Vinh   (VN) 
664/21 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước hoa.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, 

sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, 

các loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, giày dép, túi xách, ví, 

đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, mũ nón, đồ trang sức, hàng gia dụng (cụ thể 

là ly, bát, đĩa, muỗng, ly thủy tinh, rổ, thau nhựa, vỉ nướng, xoong (nồi), chảo, bình đựng 

nước, khay làm đá); đại lý phân phối, đại lý ký gửi hàng hóa, kinh doanh chuỗi cửa hàng: 

mỹ phẩm, thời trang, vải, chăn, vỏ nệm, áo gối, khăn phủ giường, khăn tay bỏ túi, quần 

áo, giày dép, mũ nón, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, phụ kiện ngành may như chỉ, kim, 

khuy, ruy băng trang trí, đồ trang trí cho giày, vật trang trí dùng cho quần áo; dịch vụ 

quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa dùng cho mục đích thương mại.  
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(210) 4-2019-18997 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Vàng đồng nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Minh Hà  (VN) 
23/1 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn; đá quý và 

bán quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; nhẫn [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang 
sức]; vòng đeo tay [đồ trang sức]; mặt dây chuyền [đồ trang sức]; dây đeo của đồng hồ 
đeo tay; đồng hồ đeo tay; tượng bằng kim loại quý; thỏi kim loại quý; bùa hộ mệnh (đồ 
trang sức). 

 

 
(210) 4-2019-18998 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) KENNAMETAL INC.   (US) 

1600 Technology Way, Latrobe, 
Pennsylvania 15650, United States Of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Các bộ phận của máy công cụ, cụ thể: giá đỡ dụng cụ và các bộ phận của nó, 

ống kẹp, ống bọc ngoài, mâm cặp, khớp nối, và trục tâm.  
 

 
(210) 4-2019-19021 (220) 29.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty TNHH giao nhận vận 

chuyển Đại Bàng Xanh  (VN) 
Số 354 đường Xuân Diệu, phường Trần 
Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa; dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng 

hóa. 
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(210) 4-2019-19061 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.2.7 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y&Y GROUP  
(VN) 
43 khu biệt thự Ngân Long, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chai lọ, bao bì, kim loại, kính, cửa nhôm, cửa sổ, các 

loại khuôn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ cho thuê 
bất động sản; tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải (logistic); dịch vụ vận chuyển, vận tải; dịch vụ chuyển 
phát hàng hóa; môi giới vận chuyển vận tải; dịch vụ lưu trữ và bốc xếp hàng hóa; dịch vụ 
kho bãi.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, khuôn mẫu, kim loại, cơ khí chính xác.  

 

 
(210) 4-2019-19108 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thái Hoa TH  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 21: Tô, chén (bằng mút xốp dùng một lần); hộp đựng thức ăn trưa; hộp xốp; khay 

xốp. 
 

 
(210) 4-2019-19119 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 1.15.23; 26.13.1 
(591) Cam, vàng, xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khí hóa lỏng 
Anh Sơn  (VN) 
145 đường 5, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 04: Xăng (gazolin); dầu diezel; nhiên liệu. 
 

 
(210) 4-2019-19148 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Tệp tin có thể tải về chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; tệp tin dữ 

liệu điện tử có thể tải về chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; phần mềm ứng 
dụng máy tính cho điện thoại di động và thiết bị di động để nấu ăn và lập kế hoạch bữa 
ăn; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động và thiết bị di động cho phép 
người dùng truy cập và tương tác với các chương trình trực tiếp và ghi âm trước, máy thu 
thanh và thu hình, và tạp chí kỹ thuật số về lĩnh vực thực phẩm. 

 
Nhóm 16: Thẻ ghi công thức nấu ăn in sẵn; sách hướng dẫn nấu ăn; sách về công thức nấu 
ăn; công thức nấu ăn in sẵn được bán làm thành phần của bao gói thực phẩm; catalô; xuất 
bản phẩm dạng in; cuốn sách nhỏ; ấn phẩm. 

 
Nhóm 29: Nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; chế phẩm để làm nước canh thịt; chế 
phẩm để nấu xúp; xúp, canh thịt đặc; chế phẩm để làm món hầm; xúp hỗn hợp ăn liền; 
xúp có mỳ sợi; xúp ăn liền trộn với mì sợi; xúp với mì ống; xúp ăn liền trộn với mì ống; 
xúp ăn liền trộn với cơm; nước luộc thịt; thịt đã được bảo quản; cá đã được bảo quản; rau 
đã được bảo quản; trái cây đã được bảo quản; đậu đã được bảo quản; quả mọng đã được 
bảo quản; thịt đông lạnh; cá đông lạnh; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm thịt 
đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; rau đã chế biến; trái cây đã chế biến; rau trộn; 
thịt; chất chiết từ thịt; nước thịt nấu đông; thịt lợn; gia cầm, không còn sống; mứt quả ướt; 
mứt nhão làm từ quả nam việt quất (mứt quả ướt); rau quả tẩm bột rán; trứng; quả hạch 
được tẩm ướp hương liệu; quả hạch đã chế biến; thú săn, không còn sống; thịt giăm bông; 
mứt nhão; thạch cho thực phẩm; mỡ lợn; gan; bơ; bơ thực vật; mứt cam nhão; sữa; sản 
phẩm sữa; chất thay thế sữa; sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; sữa đông; 
sữa chua; mỡ có thể ăn được; dầu cho thực phẩm; dầu ô liu cho thực phẩm; cà chua dạng 
sệt; nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông). 

 
Nhóm 30: Gia vị theo mùa; gia vị có bột ngọt làm nguyên liệu chính; gia vị làm tăng thêm 
vị ngon của thức ăn (trừ tinh dầu); gia vị hỗn hợp theo mùa; đồ gia vị; muối nấu ăn; nước 
xốt cà chua nấm (xốt); xốt cà chua; xốt may-on-ne; nước xốt cho sa-lát; xốt (gia vị); xốt 
trộn sẵn; nước xốt hàu (gia vị); nước xốt marinat; nước xốt teriyaki (gia vị); tương ớt (gia 
vị); rong biển (gia vị); tương; chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; nước xốt thịt (làm gia 
vị); chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; nước sốt mì ống; hạt đã chế biến 
được sử dụng như gia vị; đường; chất làm ngọt tự nhiên; nước mật đường; gia vị; giấm; 
mù tạc; hạt tiêu; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa [cà phê là thành 
phần chủ yếu]; hương liệu cho cà phê (trừ tinh dầu); chế phẩm làm đồ uống cà phê; cà phê 
nhân tạo; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống ca cao có sữa [ca cao là thành phần 
chủ yếu]; chế phẩm làm ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm để làm trà; bánh 
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kẹo; bánh ngọt; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm 
ngũ cốc; bánh quy giòn; bánh mì; bánh xăng đuých; ruột bánh mì; bánh mỳ kẹp nhân rán 
nhiều mỡ; bánh bao nhỏ; ngô rang; bánh trứng; mật ong; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống; hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh dầu; kem lạnh; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; 
bột đậu; mỳ ống; mì sợi; mì sợi ăn liền; mì sợi trộn với súp; món ăn đã chế biến trên cơ sở 
mì sợi; mì ramen (món ăn trên cơ sở mì sợi Nhật Bản); mì chiên; bột yến mạch; mỳ ý 
(pasta); mì sợi Spageti; bánh pizza; bánh nướng; bánh nhân thịt; gạo; sản phẩm gạo đã chế 
biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; cơm nắm; cơm Risotto (cơm ý); cháo; nem 
cuốn; món sushi của Nhật Bản; baozi (bánh bao có nhân); bánh hấp; bánh hấp Trung 
Quốc (há cảo); mì vằn thắn; bánh gối; món bánh thịt chiên giòn; bột sắn hột; bánh kếp 
trộn; bột mì; bột lúa mì; vanilin (chất thay thế vani); bột nở; natri hydrocacbonat (cho 
mục đích nấu nướng); nấm men. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống không cồn hương cà phê; đồ uống không cồn 
hương trà; chất chiết từ quả không chứa cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống 
không cồn được cô đặc lại; đồ uống không cồn dùng cho thể thao có chứa chất đạm giúp 
tăng lực (đồ uống tăng lực không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn dùng cho 
thể thao; đồ uống không cồn dùng cho thể thao được cô đặc lại; chế phẩm để làm đồ uống 
không cồn dùng cho thể thao; đồ uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; 
chế phẩm làm nước ép trái cây; nước chanh; nước sinh tố; nước khoáng (đồ uống); xi rô 
dùng cho đồ uống không cồn; nước ép rau (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước 
còn lại sau khi làm đông sữa chua; bia; đồ uống hỗn hợp không cồn được cô đặc dạng bột. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; marketing; quan hệ công chúng; tổ chức hội chợ thương 
mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin sản phẩm về thực phẩm 
cho người tiêu dùng; lập kế hoạch cho quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 
máy tính; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại cho người khác. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn nấu ăn; cung cấp chương trình nấu ăn, chương trình biểu 
diễn nấu ăn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu 
ăn; xuất bản sách chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ tư vấn liên quan đến công thức nấu ăn; cung cấp thông tin về nấu ăn và 
công thức nấu ăn; cung cấp thông tin về lĩnh vực công thức nấu ăn và nấu ăn từ cơ sở dữ 
liệu máy vi tính; cung cấp cơ sở dữ liệu về lĩnh vực công thức nấu ăn và thông tin nấu ăn; 
cung cấp thông tin về lĩnh vực công thức nấu ăn và nấu ăn thông qua trang web; cung cấp 
thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-19149 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.1.6; A11.3.9; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng, ghi. 
(731) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Tệp tin có thể tải về chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; tệp tin dữ 
liệu điện tử có thể tải về chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn; phần mềm ứng 
dụng máy tính cho điện thoại di động và thiết bị di động để nấu ăn và lập kế hoạch bữa 
ăn; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động và thiết bị di động cho phép 
người dùng truy cập và tương tác với các chương trình trực tiếp và ghi âm trước, máy thu 
thanh và thu hình, và tạp chí kỹ thuật số về lĩnh vực thực phẩm. 

 
Nhóm 16: Thẻ ghi công thức nấu ăn in sẵn; sách hướng dẫn nấu ăn; sách về công thức nấu 
ăn; công thức nấu ăn in sẵn được bán làm thành phần của bao gói thực phẩm; catalô; xuất 
bản phẩm dạng in; cuốn sách nhỏ; ấn phẩm. 

 
Nhóm 29: Nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; chế phẩm để làm nước canh thịt; chế 
phẩm để nấu xúp; xúp, canh thịt đặc; chế phẩm để làm món hầm; xúp hỗn hợp ăn liền; 
xúp có mỳ sợi; xúp ăn liền trộn với mì sợi; xúp với mì ống; xúp ăn liền trộn với mì ống; 
xúp ăn liền trộn với cơm; nước luộc thịt; thịt đã được bảo quản; cá đã được bảo quản; rau 
đã được bảo quản; trái cây đã được bảo quản; đậu đã được bảo quản; quả mọng đã được 
bảo quản; thịt đông lạnh; cá đông lạnh; rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; sản phẩm thịt 
đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; rau đã chế biến; trái cây đã chế biến; rau trộn; 
thịt; chất chiết từ thịt; nước thịt nấu đông; thịt lợn; gia cầm, không còn sống; mứt quả ướt; 
mứt nhão làm từ quả nam việt quất (mứt quả ướt); rau quả tẩm bột rán; trứng; quả hạch 
được tẩm ướp hương liệu; quả hạch đã chế biến; thú săn, không còn sống; thịt giăm bông; 
mứt nhão; thạch cho thực phẩm; mỡ lợn; gan; bơ; bơ thực vật; mứt cam nhão; sữa; sản 
phẩm sữa; chất thay thế sữa; sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; sữa đông; 
sữa chua; mỡ có thể ăn được; dầu cho thực phẩm; dầu ô liu cho thực phẩm; cà chua dạng 
sệt; nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua dã đông). 

 
Nhóm 30: Gia vị theo mùa; gia vị có bột ngọt làm nguyên liệu chính; gia vị làm tăng thêm 
vị ngon của thức ăn (trừ tinh dầu); gia vị hỗn hợp theo mùa; đồ gia vị; muối nấu ăn; nước 
xốt cà chua nấm (xốt); xốt cà chua; xốt may-on-ne; nước xốt cho sa-lát; xốt (gia vị); xốt 
trộn sẵn; nước xốt hàu (gia vị); nước xốt marinat; nước xốt teriyaki (gia vị); tương ớt (gia 
vị); rong biển (gia vị); tương; chiết xuất mạch nha cho thực phẩm; nước xốt thịt (làm gia 
vị); chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; nước sốt mì ống; hạt đã chế biến 
được sử dụng như gia vị; đường; chất làm ngọt tự nhiên; nước mật đường; gia vị; giấm; 
mù tạc; hạt tiêu; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa [cà phê là thành 
phần chủ yếu]; hương liệu cho cà phê (trừ tinh dầu); chế phẩm làm đồ uống cà phê; cà phê 
nhân tạo; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống ca cao có sữa [ca cao là thành phần 
chủ yếu]; chế phẩm làm ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm để làm trà; bánh 
kẹo; bánh ngọt; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm 
ngũ cốc; bánh quy giòn; bánh mì; bánh xăng đuých; ruột bánh mì; bánh mỳ kẹp nhân rán 
nhiều mỡ; bánh bao nhỏ; ngô rang; bánh trứng; mật ong; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống; hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh dầu; kem lạnh; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; 
bột đậu; mỳ ống; mì sợi; mì sợi ăn liền; mì sợi trộn với súp; món ăn đã chế biến trên cơ sở 
mì sợi; mì ramen (món ăn trên cơ sở mì sợi Nhật Bản); mì chiên; bột yến mạch; mỳ ý 
(pasta); mì sợi Spageti; bánh pizza; bánh nướng; bánh nhân thịt; gạo; sản phẩm gạo đã chế 
biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; cơm nắm; cơm Risotto (cơm ý); cháo; nem 
cuốn; món sushi của Nhật Bản; baozi (bánh bao có nhân); bánh hấp; bánh hấp Trung 
Quốc (há cảo); mì vằn thắn; bánh gối; món bánh thịt chiên giòn; bột sắn hột; bánh kếp 
trộn; bột mì; bột lúa mì; vanilin (chất thay thế vani); bột nở; natri hydrocacbonat (cho 
mục đích nấu nướng); nấm men. 
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Nhóm 32: Đồ uồng không cồn; đồ uống không cồn hương cà phê; đồ uống không cồn 
hương trà; chất chiết từ quả không chứa cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống 
không cồn được cô đặc lại; đồ uống không cồn dùng cho thể thao có chứa chất đạm giúp 
tăng lực (đồ uống tăng lực không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn dùng cho 
thể thao; đồ uống không cồn dùng cho thể thao được cô đặc lại; chế phẩm để làm đồ uống 
không cồn dùng cho thể thao; đồ uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; 
chế phẩm làm nước ép trái cây; nước chanh; nước sinh tố; nước khoáng (đồ uống); xi rô 
dùng cho đồ uống không cồn; nước ép rau (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước 
còn lại sau khi làm đông sữa chua; bia; đồ uống hỗn hợp không cồn được cô đặc dạng bột. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; marketing; quan hệ công chúng; tổ chức hội chợ thương 
mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin sản phẩm về thực phẩm 
cho người tiêu dùng; lập kế hoạch cho quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 
máy tính; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại cho người khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn nấu ăn; cung cấp chương trình nấu ăn, chương trình biểu 
diễn nấu ăn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu 
ăn; xuất bản sách chuyên thông tin về nấu ăn và công thức nấu ăn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ tư vấn liên quan đến công thức nấu ăn; cung cấp thông tin về nấu ăn và 
công thức nấu ăn; cung cấp thông tin về lĩnh vực công thức nấu ăn và nấu ăn từ cơ sở dữ 
liệu máy vi tính; cung cấp cơ sở dữ liệu về lĩnh vực công thức nấu ăn và thông tin nấu ăn; 
cung cấp thông tin về lĩnh vực công thức nấu ăn và nấu ăn thông qua trang web; cung cấp 
thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-19161 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A1.1.8; 1.15.23 
(731) AXON ENTERPRISE, INC.    (US) 

17800 N. 85th Street, Scottsdale AZ 
85255, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để thu hình và thu thanh, bao gồm máy ảnh và máy ghi âm kỹ thuật số; 

thiết bị để sạc tại chỗ pin bên trong của máy ảnh hoặc máy ghi âm kỹ thuật số; phương 
tiện truyền thông được ghi lại có chứa bằng chứng video, âm thanh, hình ảnh được ghi lại; 
kẹp để lắp ráp máy ảnh để gắn thiết bị ghi video và âm thanh vào quần áo, kính mắt hoặc 
mũ bảo hiểm; phần cứng máy tính; phần cứng máy tính để liên lạc giữa nhiều máy tính và 
giữa các máy tính với mạng máy tính cục bộ và toàn cầu; máy thu thanh, thiết bị truyền 
phát và thiết bị nhận tín hiệu vô tuyến điện; thiết bị liên lạc mạng; thiết bị định vị toàn 
cầu; thiết bị định vị và liên lạc toàn cầu, thiết bị giám sát điều hướng và xe cộ, cụ thể là, 
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máy thu phát sóng và máy thu tín hiệu vô tuyến, tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu; phần 
mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được để truyền dữ liệu, hình ảnh, âm thanh 
và video bằng mạng truyền thông không dây và internet; phần mềm ứng dụng máy tính, 
cụ thể là ứng dụng cho phép thiết bị quay video kết nối với máy chủ liên lạc cho mục đích 
nhập, lưu trữ, xử lý hoặc xuất thông tin liên quan đến âm thanh/viđeo đã ghi, vị trí của 
máy tính phía khách, hoặc thông tin từ các thiết bị quay video khác; ứng dụng điện thoại 
di động để phát lại video; ứng dụng điện thoại di động để phát lại âm thanh; ứng dụng 
điện thoại di động để ghi lại lời tường thuật; ứng dụng điện thoại để chỉnh sửa; bao da và 
phụ kiện để mạng máy quay video và bộ pin/sạc dự phòng; kính râm, gọng kính đeo mắt; 
phụ kiện kính mắt, cụ thể là dây đeo của kính mắt; bao kính đeo mắt; và kính đeo mắt; hệ 
thống phần cứng và phần mềm máy tính để tích hợp và kiểm soát các hệ thống thông tin 
liên lạc và vũ khí khác nhau.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ kinh doanh, cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy 
tính để lưu trữ và quản lý dữ liệu, hình ảnh, âm thanh và video; dịch vụ kinh doanh, cụ thể 
là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính để tạo điều kiện cho việc giao tiếp giữa các cá nhân, vũ 
khí, các thiết bị quay viđeo và các phương tiện; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản 
lý dữ liệu và thông tin trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, an ninh tư nhân, nhà tù, phản 
ứng viên và dịch vụ y tế khẩn cấp; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh và video, cụ thể là chụp ảnh và quay 
video; phân tích và báo cáo ảnh chụp và video clip cho mục đích đào tạo.    

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể lá cung cấp phần mềm máy tính cho phép người 
dùng tải lên, truy cập, xem, chỉnh sửa và quản lý dữ liệu, video và âm thanh từ xa; các 
dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp phần mềm máy tính cho phép người dùng quản lý 
các hệ thống vũ khí, hệ thống giám sát video được đeo trên đầu và các hệ thống giám sát 
phần thân, hệ thống giám sát video được sử dụng trong các công trình xây dựng và hệ 
thống giám sát viđeo được sử dụng trong xe ô tô; các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp 
phần mềm máy tính cho phép người dùng giao tiếp không dây với các máy tính và thiết bị 
điện tử di động khác; các dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo và duy trì các trang web cho 
phép truyền phát dữ liệu video, âm thanh và hình ảnh đã chọn cho người khác, thiết lập 
cấu hình của hệ thống phần mềm và phần cứng máy tính cho các hệ thống vũ khí, hệ 
thống giám sát video được đeo trên đầu và thân người, hệ thống giám sát video được sử 
dụng trong các công trình xây dựng và hệ thống giám sát video được sử dụng trong xe « 
tô; lưu trữ điện tử dữ liệu, video và âm thanh cho người khác thu được từ camera giám sát, 
vũ khí, thiết bị điện tử di động và máy tính; phân tích video để xác định các phân đoạn cụ 
thể có chứa các sự kiện được xác định trước; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nói trên.  
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(511)   Nhóm 45: Giám sát điện tử đối với người và phương tiện cho mục đích an ninh; giám sát 
trực tuyến cho mục đích an ninh, cụ thể là cung cấp nền tảng cho giám sát video về người 
và cơ sở vật chất, có thể xem được thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giám sát 
an ninh có sử dụng máy quay video có thể đeo trên đầu và cơ thể; dịch vụ giám sát có hệ 
thống giám sát video được sử dụng trong xe ô tô và máy tính và thiết bị điện tử di động để 
cung cấp thông tin về địa điểm cụ thể về video; dịch vụ xác minh nhận dạng, cụ thể là 
diễn giải video để xác định các phân đoạn cụ thể chứa các sự kiện được xác định trước; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2019-19173 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Lai Phú   (VN) 

ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; trà (chè); bột ngũ cốc; kẹo (làm từ rau câu).  

 

 
(210) 4-2019-19181 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.1.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đông Thành  (VN) 
157/64 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán đồ ăn đóng gói sẵn, cụ thể là khô gà, đậu phộng, bánh ngọt, trái 

cây sấy, cơm cháy. 
 

 
(210) 4-2019-19200 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; A5.1.16; 

A26.11.12; 26.2.7 
(591) Nâu, cam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
giống cây trồng nông nghiệp 
1  (VN) 
Lô L2/T128 khu đất đấu giá 31 ha, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
274 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn không xếp vào các nhóm 
khác (hạt giống để trồng, cây giống con); rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi. 

 
 

 
(210) 4-2019-19227 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 76850 04.02.2019 JM 

  
(731) ALCON INC.  (CH) 

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé; thực phẩm chức năng cho người và động vật, cao dán; vật liệu dùng 
để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ động vật có 
hại; chất diệt nấm, diệt cỏ. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện 
ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, thử nghiệm, kiểm tra, cấp cứu và 
giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển việc phân phối hay sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền 
và tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; băng đĩa và các phương tiện đã ghi âm thanh 
hay hình ảnh và các tệp âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, 
băng đĩa và phương tiện để ghi và lưu trữ âm thanh và hình ảnh bằng bằng kỹ thuật tương 
tự hoặc kỹ thuật số còn trắng; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền 
(máy thu ngân), thiết bị tính toán; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần áo 
lặn, mặt nạ của thợ lặn, nút bịt lỗ tai cho thợ lặn, kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn, găng 
tay cho thợ lặn, thiết bị thở dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay, mắt và răng 
giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị trợ giúp và trị liệu cho người tàn 
tật; thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, cụ thể là, vú 
nhân tạo, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em ăn, bơm dùng để hút sữa mẹ, kẹp 
dùng cho núm vú giả, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, van của bình sữa cho trẻ em 
bú, chai sữa cho trẻ em bú, lồng ấp nuôi trẻ sinh thiếu tháng, vòng kích thích mọc răng; 
thiết bị, dụng cụ và đồ dùng phục vụ hoạt động tình dục, cụ thể là, búp bê tình yêu [dùng 
cho mục đích tình dục], đồ chơi tình dục, bao cao su. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, 
nha khoa và thú y. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2019-19241 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.4; A5.11.11 

(591) Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá. 

(731) RIVER VALLEY DISTRIBUTION, 

INC. (RVDI)  (PH) 

181, Goldtrade Building, P.Burgos Street, 

Tacloban City, Leyte, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  

 
 

(210) 4-2019-19242 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.3.20 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá. 

(731) RIVER VALLEY DISTRIBUTION, 

INC. (RVDI)   (PH) 

181, Goldtrade Building, P.Burgos Street, 

Tacloban City, Leyte, Philippines 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 
 

(210) 4-2019-19243 (220) 30.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.4; A5.11.11 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá. 

(731) RIVER VALLEY DISTRIBUTION, 

INC. (RVDI)   (PH) 

181, Goldtrade Building, P.Burgos Street, 

Tacloban City, Leyte, PH 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
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(210) 4-2019-19248 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.3.11 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lơ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sự kiện truyền 
thông Đăng Anh  (VN) 
466 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích văn hóa, giải trí, giáo dục; hoạt động sản xuất 

phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm 

nhạc; cho thuê các thiết bị điện ảnh; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2019-19252 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh, cam. 

(540) 

 

(731) Hồ Thị ái Hóa  (VN) 
71/42 đường TL08, khu phố 3A, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến, cụ thể là: chả cá, cá viên, tôm viên, bò viên, chả ram, mực 

viên, gà viên, cá trứng, phô mai que, ghẹ farci, thịt ghẹ. 
 

 
(210) 4-2019-19255 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 6.1.2; 6.3.11; A6.3.12; 

1.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh lúa 

non, vàng nâu, cam, đỏ. 

(731) Hội Nếp hương Bảo Lạc   (VN) 
Khu 2, Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo nếp hương 
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(210) 4-2019-19264 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; 1.17.11; 1.5.1; 25.1.6 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Vicenza     (VN) 
Lô A - KCN Lễ Môn, phường Quảng 

Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men. 
 

 
(210) 4-2019-19306 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, xám. 

(731) SHANG GONG GROUP CO., LTD.  

(CN) 

A-D, 12th Floor, Orient Mansion, No. 

1500 Century Avenue, China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may (bao gồm cả máy may công nghiệp); máy dệt; máy hàn điện; các bộ 

phận và phụ kiện cho hàng hóa nói trên. 
 

 
(210) 4-2019-19307 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) SHANG GONG GROUP CO., LTD.  

(CN) 

A-D, 12th Floor, Orient Mansion, No. 

1500 Century Avenue, China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may (bao gồm cả máy may công nghiệp); máy dệt; máy hàn điện; các bộ 

phận và phụ kiện cho hàng hóa nói trên. 
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(210) 4-2019-19326 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH VQN Việt Nam  

(VN) 
Số 1, ngõ 172 phố Xuân Đỗ, phường Cự 
Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, thắt lưng [trang phục], ví, túi xách. 
 
 

(210) 4-2019-19365 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Robotics Việt 
Nam  (VN) 
Căn hộ số 06-TTQĐ X143-BTL Công 
Binh, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán robot hút bụi lau nhà, máy móc, thiết bị chiếu sáng, điện lạnh, thiết bị 

gia dụng thông minh, người máy (robot). 
 
 

 
(210) 4-2019-19385 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 
Phát Nghĩa  (VN) 
798 Trường Sa, phường 14, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị máy móc ngành chế biến thức ăn gia súc, trang thiết bị 

dụng cụ thú y, trang thiết bị chuồng trại, máy móc thiết bị ngành chế biến thực phẩm con 
giống (gia cầm, gia súc), phụ gia, chẩt bổ sung, nguyên liệu ngành chế biến thức ăn gia 
súc, thức ăn thủy sản. 
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(210) 4-2019-19420 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) OKAMURA CORPORATION  (JP) 

7-18 Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; vách ngăn 

văn phòng [đồ đạc]; vách ngăn bàn làm việc [đồ đạc]; đồ đạc dùng trong trường học; đồ 

đạc trong nhà; ghế ngồi; bàn làm việc; bàn. 
 

 
(210) 4-2019-19483 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A25.3.3 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Danh Nam   (VN) 
P603, CT1 khu đô thị Yên Hòa 

Parkview, số 3 Vũ Phạm Hàm, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy rửa bát đĩa; máy hút 

bụi dùng cho gia đình; máy ép/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy và 

thiết bị làm sạch (dùng điện).  

 

Nhóm 11: Đèn điện; nồi nấu dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu dùng 

điện; ấm điện; thiết bị khuếch tán tinh dầu dùng điện; thiết bị điện chiếu sáng; máy lọc 

không khí. 

 

Nhóm 21: Xong nồi không dùng điện; đồ đựng thực phẩm hoặc nước uống giữ nhiệt; đồ 

chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ gốm sứ gia dụng; bộ 

bát đĩa.  

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy ép trái cây dùng điện cho mục 

đích gia dụng, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi dùng cho gia đình, máy ép/máy nghiền chạy 

điện dùng cho mục đích gia đình, đèn bàn, đèn chiếu sáng dùng điện, thiết bị chiếu sáng, 

nồi nấu dùng điện, hệ thống và thiết bị nấu nướng, bếp nấu dùng điện, ấm điện, máy lọc 

không khí, thiết bị khuếch tán tinh dầu dùng điện, xong nồi không dùng điện, đồ đựng đồ 

uống giữ nhiệt và thực phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà 

bếp, bộ đồ gốm sứ gia dụng, bộ bát đĩa. 
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(210) 4-2019-19484 (220) 31.05.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 25.7.25; A5.5.22; 

26.4.2; A26.4.18 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ công nghiệp Phượng 
Hoàng  (VN) 
27 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn dùng cho thực phẩm; cá cơm sấy khô.  
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; mật ong.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, mật ong, dầu ăn dùng cho thực phẩm, cá cơm sấy khô.  
 

 
(210) 4-2019-19614 (220) 03.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Boardgame 

Việt Nam  (VN) 
Số 18, ngõ 127, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở viết hoặc vẽ; tạp chí; truyện tranh; sổ tay; hộp bút; lịch. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví bỏ túi; cặp sách; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-19681 (220) 04.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; A16.3.3; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
Nguyên Đạt  (VN) 
99/24 Nơ Trang Long, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhờn, chất bôi trơn, mỡ bôi trơn, dung môi cho sơn, ổ bi truyền 
động, băng tải, xích dẫn động, bánh kẹo, nước ngọt, bánh gạo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: huấn luyện; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-19750 (220) 04.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Bình Minh   (VN) 
Số 570 đường Lê Lợi, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-19812 (220) 04.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép trái cây và đồ 

uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước quả cô đặc dùng trong pha chế nước 
ngọt có ga và không có ga; xi rô và các chế phẩm để pha chế đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-19847 (220) 04.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.5.2; A3.4.2; 3.4.13; A6.19.11; 26.2.7; 

A6.3.5 
(591) Trắng, đỏ, vàng cam, đen, xám, vàng, 

xanh nõn chuối. 
(731) Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Phú Yên  (VN) 
64 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt bò một nắng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thịt bò một nắng; dịch vụ quảng cáo, quảng bá thịt bò một 
nắng. 

 

 
(210) 4-2019-19852 (220) 04.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LOCUS AGRICULTURE IP 

COMPANY, LLC  (US) 
30600 Aurora Road, Suite 180 Solon, 
OH 44139 US 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm nông nghiệp giúp thúc đẩy sinh trưởng, phát triển và năng suất cho 

cây trồng, đặc biệt cho rễ, tán cây cũng như cải thiện sinh trưởng đối với bộ phận có thể 
thu hoạch được, cụ thể là chế phẩm cải tạo đất trên cơ sở vi sinh vật nhằm cải thiện độ 
màu mỡ của đất và tăng hấp thu chất dinh dưỡng của rễ cây, qua đó làm tăng sức sống và 
năng suất cây trồng. 

 

 
(210) 4-2019-19859 (220) 04.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 26.15.15; A5.5.20 
(731) XING HE  (CN) 

No.18, Group 2, Heshici Village, Gulou 
Town, Xichong County, Nanchong City, 
Sichuan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)  Nhóm 03: Chế phẩm sơn móng tay, chân; chế phẩm tẩy lớp sơn móng tay, chân; chế phẩm 

chăm sóc móng tay, chân; mỹ phẩm; móng (tay, chân) giả; mỹ phẩm dùng cho móng tay, 
chân. 

 

 
(210) 4-2019-19863 (220) 04.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 26.4.4; 25.5.25; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển sản xuất Vũ Gia Phát  
(VN) 
18, ngõ 622 Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 21: ống hút bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2019-19902 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 1.7.6; A5.3.14; A6.1.4 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng, trắng. 
(731) ủy ban nhân dân huyện 

Hương Sơn  (VN) 
Số 115, đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị 
trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh 
Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả cam tươi. 
 

 
(210) 4-2019-19969 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 24.9.1; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Baker Dozen  

(VN) 
Tầng 11, tòa nhà Empress Tower, 138 - 
142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh sô-cô-la (brownie). 

 

(210) 4-2019-19993 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh Sông Diêm  (VN) 
Lô đất 8.339,6m2, thôn Cầu Gọ, xã 
Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao; vật liệu xây dựng làm từ đất sét. 
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(210) 4-2019-19996 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 1985354 25.01.2019 AU 

  
(731) JIM BEAM BRANDS CO.   (US) 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 
1600, Chicago, Illinois 60654, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  

 

 
(210) 4-2019-20004 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hòa  (VN) 
TDP số 5, đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-20011 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 14.7.1; A5.3.15; 3.7.17; 1.17.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, nâu. 
(731) Công ty cổ phần địa kỹ thuật 

& môi trường Đất Việt  (VN) 
Số 92 ngõ 318 đường La Thành, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại máy móc và thiết bị phục vụ trong ngành trắc địa, 

xây dựng, khai khoáng; dịch vụ mua bán ô tô, phụ tùng ô tô; dịch vụ thiết kế vật liệu 
quảng cáo; dịch vụ mua bán quần áo và phụ kiện thời trang; dịch vụ mua bán thiết bị điện 
cụ thể là: dây điện, dây cáp điện, cộng tắc điện, tụ điện, hộp cầu dao điện, rơ le điện, cầu 
chì, biến trở, phích cắm, ổ cắm, thiết bị điều chỉnh điện, bộ đảo điện, cuộn cảm. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ tái chế rác và phế thải; dịch vụ xử lý 
nước; dịch vụ xử lý rác thải (chuyển hóa); dịch vụ lưu hóa (xử lý vật liệu), dịch vụ in. 
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Nhóm 42: Dịch vụ trắc địa; dịch vụ thăm dò địa chất và khoáng sản, dịch vụ khảo sát địa 
chất; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ đánh giá tác động môi 
trường; dịch vụ nghiên cứu khoa học. 

 

 
(210) 4-2019-20035 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.1 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cảnh quan 

Mộc Xanh  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Paxsky, 123 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê; 

môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch; xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ thu gom rác. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ tiêu hủy rác.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc cây xanh; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ thiết kế 
cảnh quan vườn hoa công viên; chăm sóc bãi cỏ; dịch vụ diệt cỏ dại.  

 

 
(210) 4-2019-20036 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.9.6; 25.7.25; 25.1.6; 5.3.16; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thu 

Phương  (VN) 
Khu dân cư Thái Học I, phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dầu tỏi dùng cho mục đích y tế và các chế phẩm từ tỏi dùng cho mục đích dược 
phẩm. 

 

Nhóm 29: Dầu tỏi cho thực phẩm. 
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(210) 4-2019-20047 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.30; A8.1.11; 26.1.1; 5.5.19; 25.7.25; 

A1.1.10; A1.1.5; 3.7.22; 3.7.21 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh thẫm, xanh da 

trời, xanh lá cây, nâu, hồng. 

(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 

mảnh ngô; bánh mì; bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh nhân thịt (pies); bánh 

putđing; kem trái cây (kem lạnh); kem ăn (kem lạnh); kẹo cứng; kẹo caramen; kẹo cao su 

(không dùng cho mục đích y tế); cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta); 

mì sợi; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; đá lạnh có thể ăn 

được; đường; mật ong; nấm men; bột nở; muối dùng để nấu ăn; đồ gia vị đã được phối 

trộn (seasoning); gia vị; giấm; sốt [gia vị]. 
 

 

 
(210) 4-2019-20049 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6; 8.1.18; 

A8.1.16; 5.7.27; A8.1.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, nâu. 

(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 

mảnh ngô; bánh mì; bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh nhân thịt (pies); bánh 

putđing; kem trái cây (kem lạnh); kem ăn (kem lạnh); kẹo cứng; kẹo caramen; kẹo cao su 

(không dùng cho mục đích y tế); cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; mỳ ý (pasta); 

mì sợi; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; đá lạnh có thể ăn 

được; đường; mật ong; nấm men; bột nở; muối dùng để nấu ăn; đồ gia vị đã được phối 

trộn (seasoning); gia vị; giấm; sốt [gia vị]. 
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(210) 4-2019-20068 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; 7.1.24; 7.3.11; 

26.3.4; 26.7.25 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Lam  

(VN) 
66-68 đường số 37, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công, bảo dưỡng công trình cảnh quan cây xanh; thi công xây dựng các 

công trình hạ tầng kỹ thuật; thi công lắp đặt hệ thống tưới tự động; dịch vụ xây dựng, vệ 
sinh công trình công ích.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống tưới tự động; thiết kế cảnh quan công trình. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ; dịch vụ chăm sóc vườn ươm 
cây; dịch vụ chăm sóc cây cảnh, cây xanh, vườn hoa; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công 
viên. 

 

 
(210) 4-2019-20079 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 22.5.25; 7.15.8; 5.1.20; 26.4.1 
(591) Nâu đen, vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tử; điếu xì gà nhỏ hở 

hai đầu. 
 

 
(210) 4-2019-20080 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.13; 4.3.3; 1.15.11; 26.4.1 
(591) Vàng nhạt, nâu đậm, xanh dương, đỏ, 

cam đất, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tủ; điếu xì gà nhỏ hở 
hai đầu.  

 

 
(210) 4-2019-20081 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tử; điếu xì gà nhỏ hở 

hai đầu.  
 

 
(210) 4-2019-20082 (220) 05.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 11.3.1; 26.1.5; 26.1.1; 1.3.1 
(591) Nâu đen, vàng, đỏ, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tử; điếu xì gà nhỏ hở 

hai đầu.  
 

 
(210) 4-2019-20095 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A24.15.7; 26.4.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tự Thành  
(VN) 
Lô C2, KCN Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Ghế xoa bóp; máy xoa bóp; giường xoa bóp; đệm xoa bóp; bồn xoa bóp; dụng 

cụ xoa bóp. 
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Nhóm 28: Máy chạy bộ điện; xe đạp tập thể dục; thiết bị tập ngực; thiết bị tập bụng; thiết 
bị tập đa năng; các đòn tạ và bánh tạ. 

 

 
(210) 4-2019-20096 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.24; 7.1.1; 7.1.6; A26.11.8; 26.11.3; 

18.5.10; A24.15.11 
(591) Xanh lam sẫm, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn, xây 
dựng và dịch vụ Điện Việt  
(VN) 
Số 6, ngõ 226, đường Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Trạm biến áp. 
 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan đến kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2019-20116 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xám, đỏ. 
(731) Công ty TNHH du thuyền Tam 

Sơn  (VN) 
Lầu 14, tòa nhà Harbour View, 35 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và xe đạp); máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng 
hải cụ thể là: đầu máy cho tàu thuyền, động cơ cho tàu thuyền, dây thừng bện dùng cho 
tàu thuyền, tàu thuyền cứu hộ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải cụ thể là tàu thuyền; xây dựng 
bến cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 39: Cho thuê tàu thuyền; vận chuyển hành khách; cho thuê tàu thuyền; ca nô; trục 
vớt tàu thuyền, dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận hành các bến 
cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-20128 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.1.6; A3.1.24; 3.7.7; 

A3.7.24 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Miêu Ưng  (VN) 
Số 162 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian 

thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; lập chỉ mục 
trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá và đánh giá bất động 
sản. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác. 

 

 
(210) 4-2019-20171 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DEGAIA INTERNATIONAL S.R.L.  

(IT) 
Firenze(Fl) Viale Amendola 6/4 Cap 
50121, Italy 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Bộ da lông thú; ba lô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; vali [hành lý]; ví đựng 

tiền; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc; túi; dây buộc bằng da; ô; gậy chống khi 
đi bộ.  

 

Nhóm 25: áo mưa; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; găng tay [trang phục]; mũ; ca vát; thắt 
lưng [trang phục]; váy cưới; quần áo; giày; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2019-20193 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ZUREK LONGIN HENRYK  (AU) 

2105/184 forbes st. darlinghurst nsw 

2010 australia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-20212 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) Hoàng Mai Anh  (VN) 

Số 5 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước nắm; nước chấm có nguồn gốc từ cá biển lên men. 

 

 
(210) 4-2019-20214 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DANIEL KIM  (CA) 

7337 North Fraser Way, Suite 108, 
Burnaby, British Columbia, V5J 4Z4, 
Canada 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc và giữ gìn sức khỏe, cụ thể là chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 

và vitamin sử dụng như là chất bổ sung ăn kiêng để cải thiện sức khỏe nói chung; chất bổ 
sung ăn kiêng được chế biến từ hạt, hạt ngũ cốc, thực phẩm nông nghiệp sử dụng cho 
người. 

 

 
(210) 4-2019-20247 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 11.3.14; 26.1.1 
(591) Đen, nâu, vàng, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Tiến Trình  (VN) 

Khu dân cư Bình Nhựt, phường Long 
Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán trà; quán cà phê. 
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(210) 4-2019-20261 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm xuất nhập khẩu Vạn Đức 
Tiền Giang  (VN) 
ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến đông lạnh như: chả cá; chả lụa; xúc xích; cá viên chiên; 

đậu hũ cá; khoai tây nghiền; dừa sấy khô; cơm dừa sấy khô; trái cây sấy khô; rau củ quả 
sấy; trái cây đóng hộp; mứt dừa (mứt ướt); cá sấy; da cá sấy. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: thực phẩm đồ uống, rượu, bia, trái 
cây sấy khô, trái cây sấy dẻo, các sản phẩm được chế biến từ dừa: kẹo dừa, mứt dừa, thạch 
dừa, nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa, dầu dừa, chả cá, chả lụa, cá sấy, da cá, xúc 
xích, xúc xích cá, cá viên chiên, đậu hũ cá, đậu hũ phô mai, khoai tây chiên, khoai tây 
nghiền trộn rau của quả, khoai tây nghiền trộn nhân phô mai, khoa tây dạng lát mỏng 
chiên giòn, khoa tây nghiền trộn cá; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo, 
quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực 
tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm 
trên trang web cho mục đích kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-20268 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 36850366 15.03.2019 CN 

(531) A24.15.7; 18.2.1 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Huawei Administration Building, 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, 518129, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh (xử lý dữ liệu); đồng hồ thông minh (xử lý dữ liệu); 

điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông 
minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; khung ảnh kỹ thuật số; 
micrô; phần cứng máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông 
minh]; bộ thu phát sóng; vỏ hộp loa; thiết bị cho mạng truyền thông; bộ điều biến; vỏ bọc 
dùng cho máy tính xách tay; pin điện; thiết bị sạc pin; pin sạc dự phòng (pin có thể sạc); 
máy tính bảng; vỏ bọc dùng cho máy tính bảng; giá đỡ chuyên dụng cho máy tính bảng; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
293 

màn hình phẳng; màn hình phẳng linh hoạt (có thể uốn hoặc gập lại) cho máy tính; máy 
tính xách tay; máy tính notebook; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; tai nghe (loại 
chụp đầu); tai nghe (loại nhét tai); tai nghe thực tế ảo; máy ghi hình kỹ thuật số cho xe « 
tô; hộp chuyển đổi tín hiệu cáp truyền hình; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền 
phát âm thanh; máy quay video xách tay có kèm theo hộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp 
ảnh]; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; thiết bị đếm bước 
chân; thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; bộ giám sát video; vòng 
đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về; thấu kính quang học; tổng đài điện thoại; thiết bị truyền phát tín 
hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị kiểm tra khí gaz; cân; hộp đen 
[thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; rô bốt người máy 
có trí tuệ nhân tạo; bản nhạc bướm điện tử, có thể tải về được; nhẫn thông minh (xử lý dữ 
liệu); giao diện âm thanh; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; thiết bị hiệu 
chỉnh [thiết bị âm thanh]; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật số; chip sinh học; máy dò hồng 
ngoại; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]; thiết bị 
đọc dấu vân tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị điều khiển chuyển mạch điện thoại 
theo chương trình; máy thu thanh; thiết bị phân tích không khí; vật liệu cho mạnh điện 
chính [dây, dây cáp]; màn hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; camera ảnh nhiệt; cân 
sức khỏe; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; cân có thiết bị phân tích chỉ số khối 
cơ thể; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [PDA]; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã 
được ghi hoặc có thể tải về; máy vi tính trạm không có ổ cứng; từ điển điện tử cầm tay; 
phần mềm bảo vệ màn hình máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; đồ họa có thể tải 
về dùng cho điện thoại di động; máy vi tính có thể đeo; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ 
trang sức; gậy dùng để tự chụp ảnh sử dụng với điện thoại di động; người máy giám sát an 
ninh; màn hiển thị video có thể đeo; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; người máy dùng 
trong phòng thí nghiệm; người máy dùng trong giảng dạy; dây cáp USB; dây cáp USB 
dùng cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm điện thoại di động có thể tải về; màn 
hình cảm ứng; thiết bị thu hình; phích cắm điện; ổ cắm điện; thiết bị liên lạc nội bộ; khóa 
cửa kỹ thuật số; thiết bị báo động trung tâm; dụng cụ cảm biến; biểu tượng cảm xúc có 
thể tải xuống cho điện thoại di động; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; màn 
hình tinh thể lỏng diện tích lớn [LCDs]; nhật ký điện tử; LCDs [màn hình tinh thể lỏng]; 
bút điện tử; máy in video; cân điện tử kỹ thuật số cầm tay; giá đỡ chuyên dụng cho điện 
thoại di động; điện thoại thông minh loại đeo tay; máy thu hình cho ô tô; bút trỏ dùng cho 
máy tính; chương trình máy vi tính, có thể tải xuống được; phần mềm máy tính, ghi sẵn; 
bút dùng cho màn hình cảm ứng; thiết bị xử lý trung tâm để xử lý thông tin, dữ liệu, âm 
thanh hoặc hình ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-20269 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 37173351 29.03.2019 CN 

(531) 25.7.17; 26.4.1; A26.4.5 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Huawei Administration Building, 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, 518129, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
294 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh (xử lý dữ liệu); đồng hồ thông minh (xử lý dữ liệu); 

điện thoại thông minh; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; vỏ bọc cho điện thoại 

thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện 

thoại thông minh; khung ảnh kỹ thuật số; micrô; phần cứng máy tính; thiết bị bộ nhớ máy 

vi tính; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; bộ thu phát sóng; vỏ hộp loa; thiết bị cho 

mạng truyền thông; bộ điều biến; vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; pin điện; thiết bị 

sạc pin; pin sạc dự phòng (pin có thể sạc); thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; gậy 

dùng để tự chụp ảnh sử dụng với điện thoại di động; người máy giám sát an ninh; màn 

hiển thị video có thể đeo; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; người máy dùng trong phòng thí 

nghiệm; người máy dùng trong giảng dạy; dây cáp USB; dây cáp USB dùng cho điện thoại 

di động; ứng dụng phần mềm điện thoại di động có thể tải về; màn hình cảm ứng; thiết bị 

thu hình; phích cắm điện; ổ cắm điện; thiết bị liên lạc nội bộ; khóa cửa kỹ thuật số; thiết 

bị báo động trung tâm; dụng cụ cảm biến; biểu tượng cảm xúc có thể tải xuống cho điện 

thoại di động; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; màn hình tinh thể lỏng diện 

tích lớn [LCDs]; nhật ký điện tử; LCDs [màn hình tinh thể lỏng]; bút điện tử; máy in 

video; cân điện tử kỹ thuật số cầm tay; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động; điện 

thoại thông minh loại đeo tay; máy thu hình cho ô tô; bút trỏ dùng cho máy tính; chương 

trình máy vi tính, có thể tải xuống được; phần mềm máy tính, ghi sẵn; bút dùng cho màn 

hình cảm ứng; máy tính bảng; giá đỡ chuyên dụng cho máy tính bảng; vỏ bọc dùng cho 

máy tính bảng; màn hình phẳng; màn hình phẳng linh hoạt (có thể uốn hoặc gập lại) cho 

máy tính; máy tính xách tay; máy tính notebook; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; 

tai nghe (loại chụp đầu); tai nghe (loại nhét tai); tai nghe thực tế ảo; máy ghi hình kỹ thuật 

số cho xe ô tô; hộp chuyển đối tín hiệu cáp truyền hình; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết 

bị truyền phát âm thanh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy 

ảnh [chụp ảnh]; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; thiết bị 

đếm bước chân; thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; bộ giám sát 

video; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần 

mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thấu kính quang học; tổng đài điện thoại; thiết 

bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị kiểm tra khí 

gaz; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; 

rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; bản nhạc bướm điện tử, có thể tải về được; nhẫn 

thông minh (xử lý dữ liệu); giao diện âm thanh; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ 

âm nhạc; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật số; chip 

sinh học; máy dò hồng ngoại; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; thẻ an toàn 

[thiết bị mã hóa]; thiết bị đọc dấu vân tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị điều 

khiền chuyển mạch điện thoại theo chương trình; máy thu thanh; thiết bị phân tích không 

khí; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; màn hình video; mạch tích hợp; chip 

điện tử; camera ảnh nhiệt; cân sức khỏe; cân có thiết bị phân tích chỉ số khối cơ thể; thiết 

bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [PDA]; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc 

có thể tải về; máy vi tính trạm không có ổ cứng; từ điển điện tử cầm tay; phần mềm bảo 

vệ màn hình máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; thiết bị xử lý trung tâm để xử lý 

thông tin, dữ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh; đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di 

động; máy vi tính có thể đeo. 
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(210) 4-2019-20276 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 21.3.1; 26.13.1; 18.5.10; 1.5.1; 

25.1.6 
(731) NBA PROPERTIES, INC.  (US) 

645 Fifth Avenue, New York, New York 
10022, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần áo dệt kim; đồ đi chân; giầy để chơi bóng rổ; giầy thi 

đấu bóng rổ; áo ngắn tay không cổ (T-shirts); áo sơ mi; áo ngắn tay có cổ (polo shirts); áo 
thể thao dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày; quần thể thao hai ống thường làm 
bằng sợi bông dày; quần dài hai ống; áo ba lỗ; áo len cổ chui có tay đan hoặc dệt kim; 
quần soóc; bộ quần áo ngủ pijama; áo thể thao nam có cổ và tay áo; áo chui có tay áo và 
cổ áo thường mặc khi chơi bóng bầu dục; áo len đan hoặc móc; thắt lưng (quần áo); áo 
ngủ dài; mũ; mũ lưỡi trai là đồ đội đầu; mũ lưỡi trai không có chóp là đồ đội đầu; bộ quần 
áo khoác mặc khi vận động thể thao; quần mặc khi vận động thể thao; áo mặc khi vận 
động thể thao; áo vét (trang phục); áo vét thể thao; cà vạt và nơ cổ quần áo; khăn cài túi 
ngực áo vét; khăn trùm đầu hoặc quàng cổ; áo vét che gió (trang phục); áo pacca; áo 
choàng (măng tô); yếm dãi của trẻ em không làm bằng giấy; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; 
dải băng cuốn quanh đầu (trang phục); dải băng cuốn quanh cổ tay (trang phục); tạp dề 
(trang phục); quần áo lót; quần soóc đấm bốc; quần lót ống dài như quần soóc; quần hai 
ống mặc thường ngày; mũ che tai (trang phục); găng tay (trang phục); găng tay hở ngón 
(trang phục); khăn choàng cổ; áo sợi đan và dệt có cổ và tay áo; váy nịt len dài; áo váy; 
đồng phục và áo váy cho các hoạt náo viên trong các hoạt động thể thao; quần áo bơi; bộ 
quần áo tắm; bộ đồ bơi; bộ áo tắm hai mảnh; bộ áo tắm hai mảnh có mảnh trên là áo chui 
đầu không có tay áo; quần đùi bơi; quần đùi tắm; quần bơi lửng dài đến đầu gối mặc khi 
lướt ván trên sóng; quần áo bơi có khả năng giữ ấm cho cơ thể trong nước lạnh; áo choàng 
dùng khi đi tắm biển; bộ đồ choàng ngoài dùng khi tắm; áo choàng ngoài dùng khi tắm; 
dép xăng đan; dép xăng đan dùng trên bãi biển; mũ dùng trên bãi biển; lưỡi trai che nắng 
cho mắt là đồ đội đầu; mũ trùm đầu khi bơi; mũ trùm đầu khi tắm; đồ đội đầu có gắn tóc 
giả. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và dụng cụ thể thao, cụ thể là quả bóng rổ, bóng trong môn 
đánh gôn, quả bóng chày có kích cỡ lớn và dùng cho sân nhỏ, bóng thể thao, bóng dùng 
cho các trò chơi hành động làm bằng cao su và bóng dùng cho các trò chơi hành động làm 
bằng bọt xốp, bóng dùng cho trò chơi làm bằng vải nhung lông, bóng dùng cho trò chơi 
làm bằng chất dẻo, lưới dùng cho môn bóng rổ, bảng để gắn rổ lưới trong môn bóng rổ, 
bảng để gắn rổ lưới loại nhỏ dùng cho môn bóng rổ, bơm dùng để bơm bóng rổ và kim 
bơm đi kèm; gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, gậy dánh gôn loại ngắn, dụng cụ 
phụ để chơi gôn, cụ thể là, dụng cụ để sửa vầng đất cỏ bị bật ra do tác động của gậy đánh 
gôn, cọc phát bóng trong môn đánh gôn, vật để đánh dấu vị trí của bóng trong môn đánh 
gôn thường có dạng tròn dẹt như đồng xu, bao bảo vệ bọc bên ngoài túi đựng vật dụng 
đánh gôn, bao phủ bên ngoài bảo vệ đầu gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, ống đựng 
bóng đánh gôn, thảm tập đánh gôn; giá chuyên dụng để gậy chơi bi-a, bóng bi-a, giá 
chuyên dụng đựng bóng bi-a, bộ trò chơi phi tiêu dạng tủ có cửa đóng, trò chơi bóng rổ 
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điện tử dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bảng, trò chơi kỹ năng 
hành động, trò chơi nhiều người để giải trí cho trẻ em và người lớn tại các buổi tiệc, trò 
chơi trắc nghiệm thông tin về nhiều lĩnh vực và máy chơi trò chơi video điện tử đặt tại các 
địa điểm công cộng và trung tâm giải trí, bộ dụng cụ chơi bóng rổ gồm lưới và còi, búp 
bê, búp bê trang trí, búp bê dành cho mục đích sưu tập, đồ chơi là hình các nhân vật hành 
động, đồ chơi là hình các nhân vật hành động có đầu gắn trên lò xo lắc lư được, đồ chơi 
được nhồi bên trong, đồ chơi bằng vải nhung lông, trò chơi xếp hình từ những miếng nhỏ, 
đồ chơi xây dựng kiểu hình khối để lắp ghép, đồ trang trí cây thông Nô-en và tất đựng quà 
trong lễ Nô-en không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo; xe cộ làm đồ chơi dạng ô tô, 
xe tải, tàu hỏa và xe thùng chở hàng và người, tất cả mang chủ đề bóng rổ, đồ chơi bằng 
bọt xốp có hình ngón tay và cúp thể thao, cúp thể thao làm đồ chơi, bài lá, trò chơi bằng 
bài lá, đồ chơi tạo tiếng động, đồ chơi hình con vật; đồ chơi trên bãi biển, cụ thể là, bóng 
chơi trên bãi biển, quả bóng bơm được, cái xô đồ chơi, cái xẻng đồ chơi đồ chơi dùng với 
cát, đồ chơi cho trẻ chơi trong khay thùng chứa cát có thành thấp, đồ chơi phun nước; các 
phụ kiện dùng để bơi tắm ở bể bơi, cụ thể là, phao bơi, phao tắm, phao nổi dạng tấm làm 
đồ chơi, phao bơi bằng bọt xốp, phao bơi hình vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn, phao 
tắm hình vòng tròn bằng bọt xốp, phao nằm dạng ván, ván lướt sóng, bộ chân nhái dùng 
để bơi, bộ chân nhái dùng để lướt sóng, phao nổi lồng vào cánh tay và phao nổi gắn vào 
cánh tay để hỗ trợ bơi, tất cả dùng cho mục đích giải trí; bộ trò chơi bóng chuyền bao 
gồm bóng, lưới, đường biên và còi, và bộ trò chơi môn pô lô dưới nước bao gồm bóng, 
lưới và còi; diều kiểu ống bằng vải hở hai đầu dùng để trang trí; bản sao thu nhỏ của sân 
vận động, cụ thể là, mô hình nhỏ của sân vận động bằng chất dẻo dùng làm đồ chơi; quả 
cầu tuyết; cần điều khiển dùng cho trò chơi video; cần điều khiển dùng cho trò chơi vi 
tính; máy chơi trò chơi video để dùng với máy thu hình và bộ điểu khiển cẩm tay để dùng 
với hệ thống máy trò chơi video sử dụng bảng phím điều khiển; máy tập chạy bộ; ngân 
hàng đồ chơi (đồ chơi); đồ chơi dạng con quay (spinning fidget toys); ván trượt. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục có bản chất là các chương trình phát thanh và 
truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực bóng rổ và giới thiệu trực tiếp các trận thi đấu 
bóng rổ và các buổi trình diễn bóng rổ; sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh 
và truyền hình về các trận thi đấu bóng rổ, các sự kiện bóng rổ và các chương trình trong 
lĩnh vực bóng rổ; tổ chức và tiến hành các buổi hướng dẫn và các cuộc cắm trại cho người 
chơi bóng rổ, các buổi hướng dẫn và cắm trại cho các huấn luyện viên bóng rổ, các buổi 
hướng dẫn và cắm trại cho các đội nhảy múa và các cuộc chơi bóng rổ; dịch vụ giải trí có 
bản chất là các buổi trình diễn của các cá nhân hóa trang giả linh vật hoặc của các đội 
nhảy múa trong các chương trình thi đấu và trình diễn bóng rổ, các buổi hướng dẫn, cắm 
trại, cổ động, và các sự kiện khác liên quan đến bóng rổ, các sự kiện và buổi tiệc đặc biệt; 
dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ [giải trí]; dịch vụ giải trí, cụ thể là, thông qua website 
cung cấp các dữ liệu đa phương tiện không tải xuống được với hình thức là các sự kiện nổi 
bật trên truyền hình, các sự kiện nổi bật trên truyền hình mang tính tương tác, dữ liệu hình 
ảnh, tệp ghi video được truyền bằng kỹ thuật luồng video (video stream recordings), tuyển 
tập các sự kiện ghi hình nổi bật mang tính tương tác, các chương trình phát thanh, các sự 
kiện phát thanh nổi bật, và các dữ liệu ghi âm trong lĩnh vực bóng rổ; cung cấp tin tức và 
thông tin có bản chất là các số liệu thống kê và thông tin lặt vặt trong lĩnh vực bóng rổ; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến không tải xuống được, cụ thể là, trò chơi máy vi tính, 
trò chơi video, trò chơi video mang tính tương tác, và trò chơi trắc nghiệm kiến thức về 
các lĩnh vực; dịch vụ giải trí mô phỏng giải thi đấu bóng rổ; cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực bóng rổ thông qua cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
297 

(210) 4-2019-20279 (220) 06.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.11.8; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thoát nước Hà Nội  (VN) 
Số 65 phố Vân Hồ 3, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; xi măng; thạch cao; cấu kiện xây dựng bằng bê tông, xi măng, thạch 

cao. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy (máy bơm, máy cẩu, máy xúc, 

máy hút, máy ủi, động cơ cano), ô tô, xe có động cơ khác, vật liệu rắn (ghi gang, ống 

thoát nước nhựa, bê tông cốt thép, các thiết bị, cấu kiện bằng nhựa composite), vật liệu và 

thiết bị lắp đặt trong xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình cấp thoát nước; phá dỡ các công trình xây dựng; hoàn 

thiện công trình xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc; bảo dưỡng, sửa chữa « 

tô, xe máy và xe có động cơ khác; dịch vụ vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên 

biệt. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ thoát nước; xử lý nước thải; thu gom rác thải; xử lý và tiêu hủy rác 

thải; xử lý ô nhiễm môi trường và hoạt động quản lý chất thải. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật- 

công nghệ và trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. 
 
 

(210) 4-2019-20324 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.9.3; 18.3.2; 18.3.21; A6.19.9; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Tôn Nữ Bích Vân  (VN) 
Thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện 

Phú Hoà, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ, bột nghệ (dùng trong thực phẩm); mật ong. 
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(210) 4-2019-20338 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng kim, vàng đồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn bia 
Sài Gòn Việt Nam  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; lúa mạch lên men [bia]; bia mạch nha. 

 

 
(210) 4-2019-20340 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4; 1.13.1; 

A1.13.10 
(591) Vàng, xanh đậm, đen. 
(731) Công ty CP tập đoàn Bình 

Minh Việt  (VN) 
214 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán (chất dính, chất kết dính) công nghiệp; chất kết dính cho bê tông; chất 

dính (chất kết dính, chất keo) để dán quảng cáo (áp phích, yết thị); chất gắn (chất kết 
dính) [luyện kim]; chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa (vá) lại đồ vật bị vỡ (gẫy); hóa 
chất dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 19: ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; tấm lợp bằng nhựa (dùng trong xây 
dựng); hố ga bằng bê tông cốt thép (dùng trong công trình xây dựng); vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; bể xây. 

 
Nhóm 20: Van ống dẫn nước bằng chất dẻo; bồn chứa nước bằng nhựa; tay vịn bồn tắm 
không bằng kim loại; thùng không bằng kim loại; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho 
đồ chứa đựng; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; giá (khay) 
đựng chén, bát, ly, cốc, dĩa; giá đựng gương. 

 
Nhóm 21: Chậu (đồ chứa đựng); xô (gầu, thùng); lồng bàn; thùng rác; hộp đựng (bánh, 
kẹo, mứt, đồ ăn); giá phơi đồ; hộp đựng khăn giấy. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: keo dán công nghiệp, chất kết dính cho bê tông, 
chất dính (chất kết dính, chất keo) để dán quảng cáo (áp phích, yết thị), chất gắn (chất kết 
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dính) [luyện kim], chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa (vá) lại đồ vật bị vỡ (gẫy), hóa 
chất dùng trong công nghiệp, ống dẫn chất lỏng bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng, các 
khớp nối ống nhựa bằng nhựa (phụ tùng ống bằng nhựa), tấm lợp bằng nhựa dùng trong 
xây dựng, hố ga thoát nước, hố ga bằng bê tông cốt thép (dùng trong công trình xây 
dựng), vật liệu xây dựng không bằng kim loại, công trình xây dựng không bằng kim loại, 
bể xây, các loại van cấp thoát nước bằng nhựa, bồn chứa nước bằng nhựa, van ống dẫn 
nước bằng chất dẻo, tay vịn bồn tắm không bằng kim loại, thùng không bằng kim loại, 
nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng, đồ chứa đựng không bằng kim loại 
[để lưu kho, vận chuyển], chậu (đồ chứa đựng), xô (gầu, thùng), lồng bàn, giá (khay) 
đựng chén, bát, ly, cốc, dĩa, thùng rác, hộp đựng (bánh, kẹo, mứt, đồ ăn), giá đựng gương, 
giá phơi đồ, hộp đựng khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2019-20355 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 3.7.16 
(591) Màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen. 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt 
nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất công nghiệp; 
rượu/cồn; bột giấy. 

 
Nhóm 02: Sơn (thuộc nhóm này, không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); véc ni; chất 
nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in 
và nghệ thuật; mực in. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa gia dụng (không dùng trong mục đích sản xuất và 
không dùng trong mục đích y tế); chế phẩm bảo quản đồ da thuộc (chất làm bóng); giấy 
nhám (giấy ráp); hương (nhang thắp); hương liệu (tinh dầu). 

 
Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; dược thảo; thuốc dành cho thú y; thuốc trừ sâu; 
chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; thuốc diệt chuột. 

 
Nhóm 06: Két sắt an toàn; khoá bằng kim loại [ngoại trừ khóa điện]; đồng thiếc; kim loại 
dạng bột; kim loại trắng; kẽm. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy sản xuất điện; máy công cụ; máy ấp trứng; máy bán 
hàng tự động; các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cắt; liềm; đá mài (dụng cụ cầm tay); búa; cờ lê (dụng cụ cầm tay); 
bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng (dụng cụ cầm tay). 
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Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị truyền phát âm thanh; bình ắc quy; thiết bị xử lý dữ liệu; 
thiết bị và dụng cụ hàng hải; điện thoại di động. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị 
xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị 
chuẩn đoán cho mục đích y tế; hàm răng giả. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị lọc nước; hệ thống và máy 
làm lạnh; chăn điện (không dùng cho mục đích y tế); hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 12: Xe đạp; xe kéo; xe máy; ô tô; xà lan; thuyền. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa; hợp chất dẫn lửa; đạn chì để đi săn; lọ phun xịt cho cá nhân dùng để 
tự vệ; kính ngắm dùng cho vũ khí và súng trường; chất nổ. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; kim cương; đá quý; đồ kim hoàn; dụng cụ đo thời gian (đồng 
hồ); đá bán quý. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ âm trầm [dụng cụ âm nhạc]; nhạc cụ; nhạc cụ điện tử; hộp dùng cho 
nhạc cụ; giá để bản nhạc; bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; xuất bản phẩm dạng in; vật liệu đóng sách; lịch; ấn phẩm; 
con dấu [đóng dấu]. 

 
Nhóm 17: Nhựa, mủ [cao su]; sơn cách điện, cách nhiệt; vật liệu chịu lửa để cách điện, 
cách nhiệt; hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng; vật liệu đệm lót bằng cao su 
hoặc chất dẻo; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; cặp học sinh; vali; đồ trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc 
trong nhà; vật liệu giả da; ô che nắng. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng; công trình xây dựng có thể 
chuyên chở được không bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm 
thạch; vật liệu phủ mặt đường. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đệm; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, 
thạch cao hoặc chất dẻo; quan tài; san hô; sừng động vật. 

 
Nhóm 21: Bộ bát đĩa; khuôn dùng trong nấu nướng; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; 
bàn chải đánh răng; pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); dụng cụ ép trái cây, không 
dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 22: Dây đai không bằng kim loại để buộc hoặc quấn; tơ dạng thô; vải bạt; bao tải 
để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu để rời; lưới; dây thừng. 

 
Nhóm 23: Chỉ; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi; len đã 
xe thành sợi. 
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Nhóm 24: Vải; chăn; vật liệu dệt; dạ phớt; vật liệu chất dẻo (thay thế cho vải); màn ngủ 
chống muỗi. 

 
Nhóm 26: Hoa nhân tạo; trái cây nhân tạo; đồ trang trí dùng cho tóc; đồ để thêu trang trí; 
phụ kiện nghề may (vật dụng thợ may) trừ chỉ; kim khâu. 

 
Nhóm 27: Chiếu trúc; tấm phủ sàn; giấy dán tường; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; chiếu; 
tấm trang trí treo tường, không bằng vật liệu dệt. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; thiết bị phục hồi cơ thể; thiết bị rèn 
luyện thể hình; đồ trang trí cây noel (trừ thiết bị chiếu sáng và bánh kẹo). 

 
Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; sữa; trứng; rau củ quả đã qua chế biến; dầu thực vật. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh kẹo; gạo; bột; gia vị. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; hạt (ngũ cốc); cá còn sống; quả tươi; hạt giống thực 
vật; cây. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn; nước (đồ uống); nước ép hoa quả (không cồn); 
đồ uống tăng lực; tinh dầu để chế biến đồ uống. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); chiết xuất trái cây (có cồn); đồ uống có 
cồn được pha trộn sẵn (không trên cơ sở bia); tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; gạt tàn dùng cho người hút 
thuốc; hộp đựng điếu thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá không dùng 
cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng giao thông công nghiệp; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng); khai thác mỏ. 

 
Nhóm 38: Truyền hình; dịch vụ điện thoại; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; cho thuê 
thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 40: In ấn; dịch vụ làm sạch không khí; xử lý nước; bảo quản thực phẩm và đồ 
uống; chế biến dầu mỏ; nhuộm vải. 

 
Nhóm 42: Dự báo thời tiết; dịch vụ kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; 
kiểm định. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng khám đa khoa; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăm sóc 
sức khỏe; vật lý trị liệu; chăn nuôi động vật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; cho thuê tên miền internet; dịch 
vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; trọng tài phân xử; dịch vụ 
theo dõi pháp lý; dịch vụ mai táng. 
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(210) 4-2019-20362 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 10.3.1; 26.15.1; 26.15.15 
(591) Hồng, tím, vàng, cam, nâu, xám, trắng. 
(731) ANDES FOODS LTD  (TW) 

No. 63 Shujhong St., Shulin Dist., New 
Taipei City 238, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

trên cơ sở sôcôla; kẹo; bánh quy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh mì; bột 
ngũ cốc; bột sắn hột; bột cọ sagu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đấu thầu cho các nhà cung cấp nước ngoài; quản lý kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại hoặc chuỗi hệ thống kinh doanh; dịch vụ nghiên 
cứu thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ buôn bán thông qua: trung tâm thương 
mại, dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử, cung cấp dịch vụ mua sắm qua tivi, dịch vụ mua 
sắm qua mạng internet cho các mặt hàng đồ gia dụng (cụ thể: bát, đĩa, xong, nồi), mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh (dầu gội đầu, nước rửa bát, sữa tắm, nước tẩy, rửa nhà vệ sinh), 
hàng may mặc (cụ thể: quần, áo, giày, dép), đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp 
gia đình (nhu nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, 
bàn ăn); dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-20366 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.9.24; A3.9.12; 3.9.21; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEAFOOD VN  
(VN) 
1/97/29, KP 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản không còn sống. 

 

 
(210) 4-2019-20368 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn PGT  
(VN) 
220 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng     
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(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn.  
 

Nhóm 36: Định giá bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ văn phòng cho 
thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; làm sạch bên trong tòa 
nhà; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp; rải nhựa đường; lát mặt đường; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống 
dẫn; trát vữa; trát thạch cao; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho 
thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2019-20386 (220) 07.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.11; A3.7.24; A26.11.12; 1.15.23; 

26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh, vàng, xám. 
(731) Công ty tài chính trách 

nhiệm hữu hạn một thành 
viên Shinhan Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà trung tâm thương mại Sài Gòn, 
số 37, đường Tôn Đức Thặng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ huy động vốn bao gồm: phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín 
phiếu để huy động vốn của tổ chức, vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong 
và ngoài nước theo quy định của pháp luật; dịch vụ cấp tín dụng bao gồm: cho vay tín 
dụng trả góp, cho vay tiêu dùng, phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ ngân hàng; đại lý bảo 
hiểm; dịch vụ tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được 
phép theo quy định của pháp luật. 

 

 
(210) 4-2019-20576 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIWORLD  (VN)
75/3 đường 47, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): mỹ phẩm.  
 

Nhóm 41: Đào tạo thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2019-20584 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng chanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất Vĩnh Phát  (VN) 
441 Hồ Học Lãm, KP 2, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-20592 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

 

(731) Vũ Thị Vân Hà    (VN) 
Tổ 53, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm thịt; trứng gà, vịt; rau củ quả và thủy hải sản đã qua chế biến và bảo 

quản.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm sạch chưa qua chế biến như rau, quả tươi, cá tươi sống.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí].  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cho thuê lều trại.  

 
 

(210) 4-2019-20610 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
du lịch ẩm thực Đất Việt  (VN) 
187/2/7 Hà Huy Giáp, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính 3D; vòng đeo tay kết nối được (dụng cụ đo); kính đeo mắt; đồng hồ 

thông minh; đồng hồ cát; bao kính đeo mắt. 
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Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồ kim hoàn; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; 
đồ trang sức từ đá quý nhân tạo. 

 
Nhóm 18: Hàng da và giả da (ví, túi xách); ba lô; vali xách tay; đồ trang trí bằng da thuộc 
cho đồ đạc trong nhà; [túi xách, ba lô, ví (bóp), túi đeo quai chéo] làm từ vải bố; túi xách 
bằng vải. 

 
Nhóm 20: Hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, gốm xứ, mây tre đan như: 
móc khóa, giỏ, lòng đeo tay; khung tranh ảnh; đồ gỗ mỹ thuật; bộ da động vật đã được 
nhồi. 

 
Nhóm 25: Quần áo giả da; quần áo da; quần áo lông thú; hàng may mặc bằng vải (áo, 
quần)đồ đi chân (dép, giày); dây thắt lưng bằng da và giả da (trang phục. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: mua bán đồ trang sức, đồ kim hoàn, kính đeo mắt thời 
trang, đồng hồ đeo tay thời trang, hàng da và giả da như: ví: dây nịt: túi xách, ba lô, dép, 
giầy, phụ kiện về da, quần áo da, quần áo giả da, quần áo lông thú, hàng lưu niệm như: 
móc khóa, vòng đeo tay, khung tranh ảnh, đồ gỗ mỹ thuật, bộ da động vật đã được nhồi. 

 

 
(210) 4-2019-20618 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HOOK ALLIANZE TRADING SDN 

BHD  (MY) 
No. 25-A, Jalan Palma Raja 1/1, Taman 
Dato Chellam, 81800 Ulu Tiram, Johor 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Da cá đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh chủ yếu làm từ cá; thực phẩm ăn nhanh 

chủ yếu làm từ trái cây sấy, thực phẩm ăn nhanh chủ yếu làm từ rau quả sấy, thực phẩm 
ăn nhanh chủ yếu làm từ da cá; thực phẩm ăn nhanh chủ yếu làm từ trứng muối và da cá. 

 
 

 
(210) 4-2019-20633 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Vitamin dùng trong sản xuất thực phẩm bổ sung; vitamin cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin dùng trong sản xuất dược phẩm; axit khoáng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-20634 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Vitamin dùng trong sản xuất thực phẩm bổ sung; vitamin cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin dùng trong sản xuất dược phẩm; axit khoáng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-20635 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 25.7.20; 25.5.1

(591) Trắng, vàng sẫm, ghi, xám. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Vitamin dùng trong sản xuất thực phẩm bổ sung; vitamin cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin dùng trong sản xuất dược phẩm; axit khoáng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-20636 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 25.7.20; 25.5.1

(591) Trắng, da cam, ghi, xám. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Vitamin dùng trong sản xuất thực phẩm bổ sung; vitamin cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin dùng trong sản xuất dược phẩm; axit khoáng dùng cho mục đích y tế. 
 

 

 
(210) 4-2019-20637 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 25.7.20; 25.5.1

(591) Trắng, đỏ, ghi, xám. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Vitamin dùng trong sản xuất thực phẩm bổ sung; vitamin cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin dùng trong sản xuất dược phẩm; axit khoáng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-20638 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 25.7.20; 25.5.1
(591) Trắng, tím nhạt, xanh dương, xanh 

dương nhạt. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Vitamin dùng trong sản xuất thực phẩm bổ sung; vitamin cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin dùng trong sản xuất dược phẩm; axit khoáng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-20642 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Vitamin dùng trong sản xuất thực phẩm bổ sung; vitamin cho công nghiệp thực 

phẩm; vitamin dùng trong sản xuất dược phẩm; axit khoáng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-20667 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh lá cây, đen, đen 

nhạt. 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép trái cây và đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước quả cô đặc dùng trong pha chế nước 
ngọt có ga và không có ga; xi rô và các chế phẩm để pha chế đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-20669 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SIGNAL TECHNOLOGY 

FOUNDATION   (US) 
650 Castro Street, Suite 120-223, 
Mountain View, CA 94041, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm và ứng dụng máy vi tính tải xuống được dùng để nhắn tin và liên lạc 

an toàn với người khác; phần mềm tải xuống được dùng để trao đổi, chỉnh sửa, xem, đăng 
tải, phát, liên kết, chú thích, bày tỏ cảm nghĩ, bình luận, nhúng, hoặc cung cấp an toàn dữ 
liệu, tài liệu, tệp, thông tin, văn bản, ảnh chụp, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, viđêô, và nội 
dung đa phương tiện điện tử qua các mạng máy vi tính, mạng di động, mạng toàn cầu và 
các mạng liên lạc khác; phần mềm máy vi tính tải xuống được dùng để hỗ trợ an toàn 
cuộc gọi thoại qua giao thức internet (voip calls), cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi viđêô, hội 
nghị từ xa, tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; phần 
mềm máy vi tính tải xuống được cho phép người dùng xây dựng và truy cập an toàn thông 
tin mạng xã hội, cụ thể là sổ địa chỉ, danh sách bạn bè, hồ sơ và sở thích người dùng, và 
dữ liệu cá nhân; phần mềm máy vi tính tải xuống được cho phép chuyển tiền hoặc các loại 
tiền tệ khác giữa người dùng theo phương thức điện tử; phần mềm tải xuống được để sử 
dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (api); phần mềm tải xuống được dùng để tạo, 
quản lý và truy cập an toàn các nhóm trong cộng đồng ảo. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền điện tử dữ liệu tài liệu, tệp tin, thông tin, 
văn bản, ảnh chụp, hình ảnh đồ họa, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện qua các 
mạng máy vi tính, mạng di động, mạng toàn cầu và các mạng liên lạc khác; dịch vụ viễn 
thông để cung cấp quyền truy cập an toàn cho nhiều người dùng vào các mạng máy vi 
tính, mạng di động, mạng toàn cầu và các mạng liên lạc khác; dịch vụ liên lạc qua điện 
thoại di động và dịch vụ thoại qua giao thức internet (voip).  

 
Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được dùng để nhắn 
tin và liên lạc an toàn với người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không 
tải xuống được dùng để trao đổi, chỉnh sửa, xem, đăng tải, phát, liên kết, chú thích, bày tỏ 
cảm nghĩ, bình luận, và hoặc cung cấp an toàn dữ liệu, tài liệu, tệp tin, thông tin, văn bản, 
ảnh chụp, hình ảnh đồ họa, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện qua các mạng 
máy vi tính, mạng di động, mạng toàn cầu và các mạng liên lạc khác; cung cấp việc sử 
dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được dùng để hỗ trợ an toàn cuộc gọi thoại qua 
giao thức internet (voip calls), cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi viđêô, hội nghị từ xa, tin nhắn 
văn bản, tin nhắn tức thời và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp việc sử dụng tạm 
thời phần mềm không tải xuống được cho phép người dùng xây dựng và truy cập an toàn 
thông tin mạng xã hội, cụ thể là sổ địa chỉ, danh sách bạn bè, hồ sơ và sở thích người 
dùng, và dữ liệu cá nhân; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống 
được cho phép chuyển tiền hoặc loại tiền tệ khác giữa người dùng theo phương thức điện 
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tử; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để sử dụng như một 
giao diện lập trình ứng dụng (api); cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
xuống được để tạo, quản lý và truy cập an toàn các nhóm trong cộng đồng ảo. 

 

 
(210) 4-2019-20720 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.3.2 
(731) TEA MI TEA (HK) HOLDINGS CO., 

LIMITED  (CN) 
Flat/rm 1901 19/f lee garden one 33 
hysan avenue causeway bay Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà); đồ 
uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; bột nhồi; mỳ 
udon, baozi [bánh bao có nhân]; bánh patê. 

 

(210) 4-2019-20734 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Đen, xanh cốm đậm. 
(731) Nguyễn Nam Phương  (VN) 

Số 101, G5, khu tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ mát-xa 
(massage); tư vấn chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2019-20742 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 5.7.3; 25.7.25; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng, đen. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-20743 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 25.5.25; 25.7.20; 25.1.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, xám, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-20744 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, nâu. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 

 
(210) 4-2019-20745 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 25.5.3; 25.5.25; 5.7.3 
(591) Vàng nhạt, đỏ, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-20746 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 25.5.25; 25.7.20; 25.1.15 
(591) Đỏ, vàng, nâu, xám, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-20747 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-20748 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; A26.4.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-20749 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; A26.4.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-20750 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3 
(591) Xám, đen, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-20751 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 25.5.25; 25.5.3; A26.11.8 
(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 

Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-20752 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.3.3; 25.1.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, đen, trắng. 

(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2019-20753 (220) 10.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, xanh lá. 

(731) Tổng công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2019-20829 (220) 11.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON SURGICAL 

VISION, INC.  (US) 

1700 E.St. Andrew Place Santa Ana, CA 

92705 United States 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Nội nhãn cầu nhân tạo [thủy tinh thể] cho phẫu thuật cấy ghép. 
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(210) 4-2019-20957 (220) 11.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) WUHAN DELIGU MATERIALS CO., 

LTD.   (CN) 
Office Building, Wuhan Chemical 
Industry Institute, No. 39, Guannanyuan 
Road, Donghu Development Zone, 
Wuhan, Hubei, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa epoxy, dạng thô chưa xử lý; thủy tinh lỏng [thủy tinh hoà tan]; hoá chất 
chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất trao đổi ion [hóa chất]; keo; chế phẩm chịu 
lửa. 

 

 
(210) 4-2019-20979 (220) 11.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6 
(731) XIABUXIABU CATERING 

MANAGEMENT (HK) HOLDINGS 
CO., LIMITED   (HK) 
Flat/rm 1901 19/f lee garden one 33 
hysan avenue causeway bay Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; xốt [gia vị]; tương miso [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột nhão; kem lạnh; hạt vừng [gia vị].  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê, dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quầy bán nước ép.  

 

 
(210) 4-2019-20981 (220) 11.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.13.1 
(731) COUCOU (HK) HOLDINGS CO., 

LIMITED   (HK) 
Flat/rm 1901 19/f lee garden one 33 
hysan avenue causeway bay Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
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khách sạn; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quầy bán nước ép.  

 

 
(210) 4-2019-20982 (220) 11.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Đen, đỏ. 
(731) XIABUXIABU CATERING 

MANAGEMENT (HK) HOLDINGS 
CO., LIMITED   (HK) 
Flat/rm 1901 19/f lee garden one 33 
hysan avenue causeway bay Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; xốt [gia vị]; tương miso [gia vị]; đồ uống trên cơ sở trà; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột nhồi; kem lạnh; hạt vừng [gia vị]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quầy bán nước ép.  

 

 
(210) 4-2019-21008 (220) 11.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 7.1.19; 7.1.24; 26.3.4; 18.3.21; 

18.3.23; A17.2.2; A25.7.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Vietnam 

Glamping  (VN) 
Số 11 ngõ 71 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)  Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; 

dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc; tổ chức 
các sự kiện văn hóa; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; huấn luyện [đào tạo]; thực hiện 
chuyến du lịch có hướng dẫn; cho thuê thiết bị trò chơi; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và 
giải trí]; giáo dục kỹ năng cho trẻ em; hướng đạo sinh. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]. 
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Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; tắm nắng; dịch vụ vật lý trị liệu. 
 

 
(210) 4-2019-21075 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; A26.11.9; 26.4.1; A26.4.18 
(731) Trần Hoàng Hải  (VN) 

Số 67 Tô Hiệu, phường Ninh Xá, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, thắt lưng, ba lô. 
 

 
(210) 4-2019-21098 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.4; 18.3.21; A5.3.13; A26.11.8; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá mạ. 
(731) Đào Văn Long  (VN) 

19i/132 An Đà, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 
(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản còn sống và đã chế biến, rau củ 

quả còn tươi và đã qua chế biến, đồ uống từ trái cây, bia, rượu, nước khoáng, kem lạnh, 
nước ngọt, bánh kẹo, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, sữa và sản phẩm từ sữa, mứt 
trái cây, đồ gia vị, nước xốt (gia vị), nước dùng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; quảng cáo; 
thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); xúc tiến 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục 
đích thương mại.  

 
 

(210) 4-2019-21107 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.12; A5.1.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 
(731) LU HONG  (CN) 

85 Building, 201 room, 144 Ji Heng 
Road, Ji Bi Garden, Hai Zhu District, 
Guang Zhou City, Guang Dong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp; thịt cắt lát; thịt bò khô có tẩm gia vị; trứng cá muối; tổ chim có 
thể ăn được; thực phẩm làm từ cá; trái cây đóng hộp, trái cây được bảo quản; chế phẩm để 
nấu xúp rau; thịt đóng hộp; nho khô; trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; rau đã được bảo quản; đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; thạch trái cây; sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa có thành phần trà 
(đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu); dầu chiết xuất từ trái dừa (dầu dừa); quả hạch đã chế 
biến; sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; sữa lạc [đồ uống không có cồn]. 

 
Nhóm 30: Sản phẩm ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la; trà; đường; thạch trái cây 
(dạng kẹo bánh); sô cô la; kẹo; mật ong; bột nhồi; bánh qui; bánh nướng nhồi thịt và 
khoai tây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; sữa chua 
đông lạnh [dạng kem lạnh]; đồ gia vị; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; chế phẩm ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột đậu tương; món ăn điểm tâm; trà sữa không 
trên cơ sở sữa (đồ uống không cồn). 

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; đồ uống chiết xuất từ lá cây côla; chế 
phẩm không cồn để làm đồ uống; nước khoáng xenxe; nước uống có gaz; nước chanh; 
nước sô đa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; 
nước đậu (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2019-21139 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2019-0082235 28.05.2019 KR 

  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chạy chân không 
bằng điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng 
ống dài; máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; máy bơm khí nén; máy 
nén khí quay; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn 
chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi chân không; máy chế biến (xay, 
trộn) thức ăn dùng điện; máy làm sạch bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy hút bụi 
chân không cầm tay; máy hút bụi chân không chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường; rô 
bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho việc sử dụng cá nhân, cụ thể là rô bốt cho 
việc làm sạch. 
 
Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; thiết bị thổi khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; 
máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy i-on hóa nước cho mục đích gia dụng; 
thiết bị màng lọc dùng để lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết 
bị làm sạch không khí; thiết bị thông gió [điều hoà không khí] để sưởi ấm; đèn đi-ốt phát 
quang [đèn LED, thiết bị chiếu sáng]; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; lò nướng 
cho bếp chạy bằng điện; thiết bị và hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; 
máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo dùng điện để làm khô quần áo 
cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo dùng điện có chức năng khử mùi, khử trùng 
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và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có chức năng 
khử trùng, khử mùi và chống nhăn cho mục đích gia dụng; cái chụp thông gió; cái chụp 
thông gió cho lò nướng. 

 

 
(210) 4-2019-21158 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1 
(731) INTERNATIONAL MERCHANDISE 

EXCHANGE AND EXHIBITION 
HOLDINGS LIMITED   (HK) 
Flat/Rm 6701, 67/F., Central Plaza, 18 
Harbour Road, WanChai, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; 

cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tổ 
chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; tìm kiếm tài trợ; sản xuất 
chương trình mua sắm từ xa. 

 

Nhóm 36: Định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; cho thuê bất động sản; 
đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; chuyên chở hàng hoá; vận tải; vận chuyển hành 
khách; sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; đặt trước các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Giải trí; công viên vui chơi giải trí; câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; lập kế 
hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; đại lý bán vé [giải 
trí].                    

 

Nhóm 43: Quầy rượu; tiệm cà phê; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhẹ và thức uống. 

 

 
(210) 4-2019-21159 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) LOCUS AGRICULTURE IP 

COMPANY, LLC  (US) 
30600 Aurora Road, Suite 180 Solon, 
OH 44139 US 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm cải tạo đất; chế phẩm cải thiện độ phì nhiêu của đất; chất hoạt động 
bề mặt cho đất giúp nước di chuyển và thẩm thấu đồng đều trong đất; chất làm ẩm đất và 
chất làm giảm sức căng bề mặt giúp chất lỏng thẩm thấu dễ dàng vào đất. 
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(210) 4-2019-21162 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đen, xanh lá. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư địa ốc NO VA  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2019-21163 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương, xanh lá. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư địa ốc NO VA  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2019-21164 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.7; 26.4.4; 26.15.15; A24.15.7 

(591) Nâu, vàng, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư địa ốc NO VA  (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2019-21165 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc NO VA    (VN) 
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2019-21173 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Đào Thu Trang   (VN) 

Tổ 19 phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung 

cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; cung 
cấp hoạt động phòng chơi game máy tính. 

 
 

(210) 4-2019-21177 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PORTS ASIA HOLDING (HONG 

KONG) LIMITED   (HK) 
Flat/Rm. 506, 5/F., Sunbeam Centre, 27 
Shing Yip Street Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví cầm tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ; vali xách tay; vali; cặp đựng 

tài liệu; túi đeo vai; túi ví dạ hội; túi tote (túi lớn có dây xách); túi du lịch; ví đựng thẻ tín 
dụng; bao/túi đựng mỹ phẩm không có đồ bên trong; ba lô; ô; hành lý; túi lông thú; túi giả 
da; bao/túi (không chuyên dụng) dùng cho máy tính, máy ảnh, máy tính xách tay, điện 
thoại di động, thiết bị GPS, thiết bị MP3, đầu đọc đa ph−ong tiện, đĩa cứng ngoài và thiết 
bị điện tử.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
322 

Nhóm 25: Váy dài; khăn quàng cổ; áo choàng; thắt lưng (trang phục); áo khoác; áo khoác 
len; quần tây; áo sơ mi; quần jeans; cà vạt nơ và cà yạt; tất; quần tất; quần áo mặc nhà; 
găng tay [trang phục]; dép; giày cao cổ; giày; áo len dài tay; quần (ngoại trừ quần lót); 
váy ngắn; áo khoác ngoài; mũ; áo phông; khăn choàng; áo mưa; bộ áo tắm; váy dạ hội; 
váy cô dâu. 

 

 
(210) 4-2019-21189 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) STAGE ONE BRANDS LIMITED  

(HK) 
Unit E, 11F Tower B, Billion Centre, 1 
Wang Kwong Road, Kowloon Bay, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin dùng cho thuốc lá điện tử; thiết bị sạc pin dùng cho thuốc lá điện tử; thiết bị 

sạc cho thuốc lá điện tử; phần mềm hệ thống máy tính và phần mềm máy tính cho thuốc 
lá điện tử [ghi sẵn]; dây cáp điện dùng để sạc; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp]; dây cáp điện; thiết bị sạc pin không dây; pin điện; thiết bị sạc pin; dây bảo hiểm cho 
mục đích an toàn để chống rơi ngã; thiết bị bảo hộ chống rơi ngã cho cá nhân để hạn chế 
và giữ khi ngã (không dùng cho ghế ngồi xe cộ hoặc thiết bị thể thao); vỏ bọc cho điện 
thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; thiết bị sạc qua cổng usb cho thuốc lá 
điện tử; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; bao đựng, giá đỡ chuyên dụng 
cho đầu nối bộ cấp điện, bộ chuyển đổi nguồn điện và thiết bị sạc pin dùng cho thiết bị 
điện tử cầm tay. 

 

 
(210) 4-2019-21197 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) HANGZHOU JINGHUI QIYUAN 

TRADING CO., LTD.   (CN) 
No. 1688, Zhenghai Road, Binhai 
Industrial Zone, Shaoxing City, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt; vải sợi dệt; vải; tấm trướng treo tường làm bằng vải; khăn tắm, trừ 

quần áo; khăn phủ giường; khăn trải giường bằng vải lanh; vải lanh dùng trong nhà; vải 
không dệt; khăn trải bàn, không bằng giấy. 
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(210) 4-2019-21199 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Thiên Phú A  

(VN) 
Khu 10, xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột nghệ và tinh bột nghệ dùng cho mục đích dược phẩm; tinh bột để ăn kiêng 

hoặc dùng cho mục đích dược phẩm; cam thảo dùng cho mục đích dược phẩm; vỏ cây 
dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-21203 (220) 12.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 17.1.1; A17.1.2 
(731) Công ty TNHH PLANV  (VN) 

Số 960 khu phố Thượng, phường Khắc 
Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm làm ẩm [làm thấm ướt] dùng để tẩy trắng; chế phẩm làm ẩm [làm 

thấm ướt] dùng để nhuộm; tế bào gốc, trừ loại dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; vitamin 
để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; son môi; chế phẩm tẩy trang; 
phấn trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-21257 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 1.15.23; 3.11.7 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH S'BABY Việt Nam  
(VN) 
Số 6, hẻm 1, ngách 43/49, ngõ 43, phố 
Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội            

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt; (khăn mặt bằng vải);khăn lau; khăn bông; chăn (chăn 

bông; chăn du lịch; chăn in bằng vải).  
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; yếm; áo choàng mặc sau khi tắm; khăn quàng cổ; khăn 
choàng vai.  
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(210) 4-2019-21266 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển VTS Việt Nam   (VN) 
Số nhà 64, ngõ 488, đường Trần Cung, 

phường Cổ Nhuế 01, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Thùng nhựa; chậu (thau) bằng nhựa không gắn cố định. 
 

 
(210) 4-2019-21298 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đen, vàng, đỏ. 

(731) Hội hữu nghị Việt - Bỉ   (VN) 
105A Quán Thánh, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại; điều tra thương mại; môi giới kinh doanh liên 

quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; 

trung gian thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư 

vấn về hiệu quả kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; tư vấn chiến lược 

truyền thông quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ quan hệ công chúng; 

tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục 

đích xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế, hợp tác kinh doanh nhằm mục đích tăng 

cường cơ hội hợp tác kinh tế. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; môi giới tài chính; quỹ tương hỗ đầu tư; đầu 

tư vốn; tổ chức thu/quyên góp tiền.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các buổi hội thảo hội 

nghị, triển lãm, sự kiện giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa xã hội, giáo dục mang 

tính chất phi lợi nhuận, không mang tính thương mại quảng cáo; dịch vụ xuất bản báo 

điện tử trực tuyến; xuất bản sách; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giải trí, giáo dục 

hoặc văn hóa.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các 

kiến thức khoa học và công nghệ về giáo dục với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; kết nối 

các nguồn lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.  
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(210) 4-2019-21300 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lục, vàng cam. 

(540) 

 

(731) 1. Lê Dương Thủy  (VN) 
Phòng 1102, nhà A6A, đường Mạc Thái 
Tổ, khu đô thị Nam Trung Yên, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

2. Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 
A29 đại học tổng hợp phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

3. Đinh Thị Thu Hiền  (VN) 
Tổ 21 cụm 3, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; sữa; trứng; cá, được bảo quản; tôm, rau đã được bảo quản; hạt, đã chế 

biến; dầu dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn; dấm; đồ gia vị; bánh kẹo; mật ong. 
 
 

 
(210) 4-2019-21301 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A16.1.5; 26.11.22; 15.7.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghiệp 4.0 Gia Hưng  (VN) 
4/4C ấp 3, đường Xuân Thới Sơn 31, xã 
Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm, thiết bị điều khiển tự động điện tử; thiết bị tủ điện điều khiển, ắc 

qui điện, pin và bộ nạp điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện), kim loại và quặng kim loại, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, linh kiện 
điện tử, viễn thông, hóa chất sử dụng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và sữa chữa thiết bị điện, lắp đặt máy móc và thiết bị công 
nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính, thiết kế phần mềm, tư vấn về phần cứng máy 
tính, cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web, dịch 
vụ chuyển giao công nghệ tin học. 
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(210) 4-2019-21307 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) NEO SUKI THAI RESTAURANTS 

COMPANY LIMITED  (TH) 
3678/2 Trok (Soi) Nok Khet, Pradu 
Road, Bang Khlo Khwaeng/Sub-District, 
Bang Kholaem Khet/District, Bangkok 
Metropolis, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-21308 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.7; 2.9.1; 26.1.1; 26.4.10; 26.13.1; 

11.3.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh lá cây đậm, 

cam. 
(731) NEO SUKI THAI RESTAURANTS 

COMPANY LIMITED  (TH) 
3678/2 Trok (Soi) Nok Khet, Pradu 
Road, Bang Khlo Khwaeng/Sub-District, 
Bang Kholaem Khet/District, Bangkok 
Metropolis, Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-21309 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.9 
(731) YANG JIA QUAN  (CN) 

No. 20 Jifudong road, Litian Town, Ji-
An County, Ji-An City, Jiangxi Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát. 
 

Nhóm 11: Đèn ô tô [chiếu sáng]; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; đèn pha dùng cho ô tô. 
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Nhóm 12: Vỏ xe ô tô; thân xe ô tô; khung gầm ô tô. 
 

 
(210) 4-2019-21323 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A14.7.20; 26.1.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiết Anh  (VN) 
8b Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ cắt tóc; tạo mẫu tóc; tạo kiểu tóc; dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-21324 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ VIXCOM  
(VN) 
97/7 Ao Đôi, khu phố 6, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Xây dựng nhà ở và công trình không dùng để ở; xây dựng công trình thủy lợi; 

xây dựng nhà máy, xí nghiệp; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 19: Gỗ xây dựng; tấm gỗ lát sàn; gỗ xẻ; ván gỗ dùng cho xây dựng; gỗ thành 
phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các hàng hóa: vật liệu xây dựng và đồ nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-21343 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) CP KELCO U.S., INC.  (US) 

3100 Cumberland Blvd., Suite 600, 
Atlanta Georgia 30339, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất và chất phụ gia hóa học được sử dụng trong sản xuất sản phẩm nông 
hóa học, sản xuất dầu, giấy, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản xuất thực 
phẩm; hoá chất công nghiệp. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống] và thú săn [không còn 
sống]; chiết xuất của thịt; trái cây và rau đã được bảo quản, đông lạnh, đã sấy khô và đã 
nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng; sữa, pho mát, bơ, sữa chua 
và sản phẩm sữa; dầu và mỡ dùng cho thực phẩm, chiết xuất thực vật được chế biến làm 
chất phụ gia thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-21349 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, ghi. 
(731) NIKOLAY IVANOV KOLEV  (BG) 

102, Knias Boris I Str., BG-1000, Sofia, 
Bulgaria 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-21360 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.9; A1.1.3 
(731) TSOU CHIH PING  (TW) 

No. 97-2, Shuipo, Yuanli Township, 
Miaoli County 358, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Đèn chớp [nhiếp ảnh]; động cơ quang học; đi ốt phát quang [led]; đèn led chỉ 

báo; màn hình led; bảng mạch in. 
 
 

(210) 4-2019-21361 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.9; A1.1.3 
(731) TSOU CHIH PING  (TW) 

No. 97-2, Shuipo, Yuanli Township, 
Miaoli County 358, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn huỳnh quang; đèn bàn; đèn điện; đèn tường; đèn đi ốt phát quang (đèn 

led); thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]. 
 

 
(210) 4-2019-21399 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Trần Thị Nhàn  (VN) 
139 Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, 

thành phố Bắc Nỉnh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng dành cho gà. 
 

(210) 4-2019-21402 (220) 13.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Cam, đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH AUSTRONG (Việt 
Nam)  (VN) 
Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã 

Thanh Khương, huyện Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: tấm trần sợi khoáng, trần kim loại, khung treo trần 

và các phụ kiện, vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-21477 (220) 14.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A14.7.20; 26.3.1; 26.1.2; 26.11.3 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, 

vàng, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kéo Hưng  (VN) 
7B/99/9 Thành Thái, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Kéo; lưỡi kéo; kéo cắt; kéo tỉa; kéo xén. 
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(210) 4-2019-21491 (220) 14.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(731) Đoàn Thị Anh Vân   (VN) 

104 phố Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; quần áo trẻ em; giầy; dép. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: quần áo thời trang nam nữ, quần áo trẻ em, giầy, dép, túi 
xách. 

 

Nhóm 40: May đo quần áo; đóng giầy dép.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế giầy dép.  
 

 
(210) 4-2019-21646 (220) 14.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; 5.5.2; 25.1.25; 25.1.9; 

A25.1.10; 25.1.6; A25.7.21 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SAFFRON Việt 
Nam  (VN) 
Số 66 - 68 Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây). 
 

Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2019-21647 (220) 14.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 5.5.2; 26.1.2; 

A26.1.18 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SAFFRON Việt 
Nam  (VN) 
Số 66 - 68 Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây). 
 

Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2019-21648 (220) 14.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; 5.5.2; 25.1.9; A25.1.10; 

A5.3.13; A5.3.15; 25.1.6 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SAFFRON Việt 
Nam  (VN) 
Số 66 - 68 Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây). 
 

Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2019-21659 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
bảo mật tiền tệ Toàn Cầu  (VN)
Số 14, ngách 342/101/1 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ san lắp mặt bằng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; dịch vụ nghiên cứu phần mềm máy 
tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các trang mạng xã hội; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
các giải pháp kỹ thuật cao vào lĩnh vực công nghệ thông tin; thiết kế mặt bằng. 
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(210) 4-2019-21690 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đen, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AV 
HEALTHCARE  (VN) 
Lô số 18, đường số 8, KCN Giang Điền, 
xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót vệ sinh dành cho trẻ em dùng một lần; chế 

phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm; băng vệ sinh. 
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình máy vi 
tình phần mềm có thế tải xuống được; phần mềm máy tính ghi sẵn, phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về. 

 

 
(210) 4-2019-21691 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AV 
HEALTHCARE  (VN) 
Lô số 18, đường số 8, KCN Giang Điền, 
xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót vệ sinh dành cho trẻ em dùng một lần; chế 

phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm; băng vệ sinh. 
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình máy vi 
tình phần mềm có thế tải xuống được; phần mềm máy tính ghi sẵn, phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về. 

 

 
(210) 4-2019-21695 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Đô Thành   (VN) 
Nhà số 42, ngõ 8, phố Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy công cụ, động cơ và đầu máy, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 

trên bộ; các bộ phận ghép nối và truyền động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 

trên bộ; nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; máy ấp trứng; máy bán hàng 

tự động.  

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; dụng cụ nấu nướng và bộ 

đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa; vật liệu dùng để làm bàn chải, đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc 

bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung.  
 

 
(210) 4-2019-21701 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) BALTIMORE AIRCOIL COMPANY  

(US) 

7600 Dorsey Run Road, Jessup, 

Maryland 20794, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Tháp làm nguội (hệ thống làm mát bằng nước), bộ ngưng tụ bay hơi và các bộ 

phận của chúng. 
 

 
(210) 4-2019-21702 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) BALTIMORE AIRCOIL COMPANY  

(US) 

7600 Dorsey Run Road, Jessup, 

Maryland 20794, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 11: Tháp làm nguội (hệ thống làm mát bằng nước), bộ ngưng tụ bay hơi và các bộ 

phận của chúng. 
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(210) 4-2019-21717 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, lục lam, chàm, tím, hồng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và đào tạo Hưng Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 3A hẻm 25 ngách 95 ngõ 322 đường 
Mỹ Đình, tổ 13, thôn Nhân Mỹ, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình, cụ thể là phim hoạt hình giải trí; phần mềm máy tính cho mục 

đích sản xuất phim hoạt hình, có thể tải xuống; video ngắn giải trí [xuất bản phẩm điện tử, 
có thể tải xuống]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
truyền thông doanh nghiệp; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ người mẫu 
phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng. 

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền hình (phát chương trình truyền 
hình); dịch vụ hãng tin tức. 

 
Nhóm 41: Dàn dựng chương trình biểu diễn (sản xuất chương trình biểu diễn); trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; sản xuất phim hoạt hình, 
trừ phim quảng cáo; dịch vụ đào tạo, cụ thể là đào tạo kỹ năng bán hàng và marketing, 
cung cấp video đào tạo kỹ năng bán hàng và marketing, không tải xuống được [cung cấp 
video trực tuyến, không tải xuống được]. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ mã hóa dữ liệu; cho thuê phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-21755 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) GUANGZHOU SHUWU BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD.   (CN) 
No.642, Xintang Avenue West, Xintang 
Town, Zengcheng District, Guangzhou 
City, Guangdong province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch 

vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; xử lý văn bản; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; 
dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
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(210) 4-2019-21777 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16; 5.7.3 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tam 
Nông  (VN) 
229 Trần Quang Diệu, KP3, phường 

Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất (dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc chống sâu bọ và côn trùng, thuốc 

diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2019-21778 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; 1.3.1; 7.3.11; 7.1.24; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tiến Phát  (VN) 
21-21A đường 40, khu phố 8, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống điện năng lượng mặt trời (phát điện); máy phát điện năng lượng mặt 

trời cho gia đình; máy phát điện gió (thiết bị truyền dẫn năng lượng điện); máy phát điện 

(chạy xăng và chạy dầu diezen). 

 

Nhóm 11: Máy nước nóng; tháp giải nhiệt; máy lọc nước; đèn led (thiết bị chiếu sáng). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán sản phẩm cụ 

thể là: camera quan sát, máy lọc nước gia đình, máy lọc nước công nghiệp, tấm thu năng 

lượng mặt trời, sen vòi, ống nước, máy nước nóng-lạnh, tháp giải nhiệt; đèn led, hệ thống 

điện năng lượng mặt trời (phát điện), máy phát điện năng lượng mặt trời cho gia đình, 

máy phát điện gió (thiết bị truyền dẫn năng lượng điện), máy phát điện (chạy xăng và 

chạy dầu diezen), bồn nước nóng năng lượng trời, tấm panel năng lượng mặt trời; bộ 

chuyển đổi dòng điện, dụng cụ cầm tay dùng trong nông nghiệp (kéo, búa, xẻng), hệ 

thống ống dẫn nước, vòi phun nước, hệ thống ống tạo xoáy nước, máy tưới nước dùng cho 

mục đích nông nghiệp. 
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(210) 4-2019-21792 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.3.3; 26.13.25 
(591) Đen, hồng. 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Gareva  (VN) 
Lô 16 khu dịch vụ, khu công nghiệp 
Đình Hương Tây Bắc ga (giai đoạn 2), 
phường Đông Cương, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ; nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày, dép, mũ, nón. 
 
 

(210) 4-2019-21804 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORIENTAL GROUP PANAMA INC.  

(PA) 
Calle 4 Final, Avenida 5 ta, France, 
Field, Colon Freezone, Panama 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; bật lửa dùng cho 

người hút thuốc; thuốc lá. 
 
 

 
(210) 4-2019-21811 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) WOLFGANG'S STEAKHOUSE, INC.  

(US) 
409 Greenwich Street, New York, NY 
10013, U.S.A 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống trong nhà hàng có dịch 

vụ giao hàng đến nhà và văn phòng; cung cấp thức ăn và đồ uống trong nhà hàng có dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống để khách mang đi (cany-out, take-out); dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống (catering) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu (bar). 
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(210) 4-2019-21817 (220) 24.11.2016 

(641) 4-2016-37422 (441) 25.09.2019 

  

(731) SociÐtÐ des Hotels MÐridien  
(FR) 
Tour Maine Montparnasse, 33, avenue 

du Maine, 14Ì Ðtage, 75015 Paris, 

France  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

 

 
(210) 4-2019-21870 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh nước biển, xanh lá, đỏ, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Biotin 
Pharma   (VN) 
Thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang              

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2019-21871 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.1; 25.1.6; 26.15.15; 1.13.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Đông 
Nam á  (VN) 
KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk         

 

(511)   Nhóm 06: Sắt thép và các hợp kim của chúng.  
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(210) 4-2019-21875 (220) 17.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A6.3.4; 26.1.2; A1.1.10; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng, xanh nước 

biển. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh muối sấy Miền 
Tây Kim Giang  (VN) 
Tổ 5, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hoà, thị 

xã Tân Châu, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Muối nấu ăn. 
 
 

 
(210) 4-2019-22000 (220) 18.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(300) 88/286,271 01.02.2019 US 

  

(731) RADIO SYSTEMS CORPORATION  

(US) 

10427 PetSafe Way Knoxville, 

Tennessee 37932, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Khối tạo dốc bằng kim loại dùng với phương tiện giao thông cho vật nuôi. 

 

Nhóm 12: Ghế ngồi an toàn cho vật nuôi dùng cho xe cộ; giỏ xe đạp dùng để mang vật 

nuôi; xe đẩy dùng cho vật nuôi; rơ moóc được nối với xe đạp để vận chuyển vật nuôi; dây 

buộc giữ vật nuôi để gắn vào dây đai an toàn cho vật nuôi được thiết kế chuyên dụng 

trong xe cộ; dây đai an toàn cho vật nuôi và dây dắt giữ vật nuôi được thiết kế chuyên 

dụng trong xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ để sử dụng cho vật nuôi; hàng rào chắn vật 

nuôi được thiết kế chuyên dụng trong xe cộ. 

 

Nhóm 20: Khối tạo dốc bằng chất dẻo dùng với phương tiện giao thông cho vật nuôi. 

 

Nhóm 21: Bộ vật dụng để sử dụng khi đi lại bao gồm bát đựng thức ăn và nước uống cho 

vật nuôi, túi (rỗng) để đựng thức ăn, và chai đựng nước uống (rỗng) để sử dụng cho vật 

nuôi được bán cùng nhau thành một bộ. 

 

Nhóm 24: Tấm vải phủ để phủ ghế ngồi trong xe cộ dùng cho vật nuôi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
339 

(210) 4-2019-22013 (220) 18.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, hồng. 
(731) SAFFRON BADIEE TRADING L.L.C  

(AE) 
PO Box 64650-Shop No. 48-49 Property 
Hamdan and Abdul Aziz Al-Dagia - 
Deira - Dubai - United Arab Emirates 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 

chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; mật ong; mật đường; nấm 
men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-22014 (220) 18.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, tím. 
(731) SAFFRON BADIEE TRADING L.L.C  

(AE) 
PO Box 64650-Shop No. 48-49 Property 
Hamdan and Abdul Aziz Al-Dagia - 
Deira - Dubai - United Arab Emirates 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; mật ong; mật đường; 
nấm men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị. 

 
 

(210) 4-2019-22044 (220) 18.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(731) GUANGDONG MIETUBL HOLDING 

DEVELOPMENT CO., LTD  (CN) 
Room 338, 3rd floor, No.171 Changdi 
Road, Yuexiu District, Guangzhou, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc cho pin điện; tai nghe dùng cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin 

mang đi được; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; bao đựng điện 
thoại; dây cáp usb. 
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(210) 4-2019-22046 (220) 05.07.2016 

(641) 4-2016-20224 (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 2.9.8 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) PULMUONE CO., LTD.  (KR) 

730-27, Samyang-ro Daeso-myeon, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng làm đẹp; dầu gội 

đầu; xà phòng mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh; mỹ phẩm cho động 
vật; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm tẩy 
trắng được sử dụng trong gia đình; hồ bột để giặt là. 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; phấn hoa [nguyên liệu thô]; hoa tự nhiên và cây trồng tự 
nhiên; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; giấy có cát dùng cho vật nuôi 
trong nhà [lót ổ]; cát thơm dùng cho vật nuôi trong nhà [lót ổ], cá và động vật giáp xác 
[sống]; tảo/rong biển tươi [dùng làm thức ăn cho người và động vật]. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hàng ăn uống 
chuyên thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ quầy bán sa lát; nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương Tây; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn trong 
một chuyến bay trên máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong chuyến bay trên 
máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện trong khách sạn; 
dịch vụ cửa hàng làm bánh; dịch vụ quán cà phê trong nhà; dịch vụ cửa hàng bánh pizza; 
nhà hàng ăn uống kiểu Nhật Bản, nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ quầy rượu kiểu Hàn Quốc; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-22047 (220) 05.07.2016 

(641) 4-2016-20225 (441) 25.09.2019 
(731) PULMUONE CO., LTD.   (KR) 

730-27, Samyang-ro Daeso-myeon, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng làm đẹp; dầu gội 

đầu; xà phòng mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh; mỹ phẩm cho động 
vật; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm tẩy 
trắng được sử dụng trong gia đình; hồ bột để giặt là. 
 
Nhóm 29: Rau đã được chế biến; rau đã được bảo quản (không phải rau đông lạnh); thực 
phẩm được làm chủ yếu từ trái cây, cụ thể là trái cây dầm đường, thạch trái cây; trái cây 
được bảo quản (không phải trái cây đông lạnh); rau đông lạnh; khoai tây đông lạnh; cà rốt 
(đông lạnh); củ cải đông lạnh; cây cải thìa đông lạnh, giá đỗ đông lạnh; rau củ lên men 
dùng làm món ăn; quả hạch đã chế biến; thực phẩm dạng thanh trên cơ sở quả hạch và trái 
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cây đã chế biến; trái cây được bảo quản; hạt đã chế biến; nhân sâm đã chế biến, dùng như 
rau; giá đỗ đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; lát khoai tây tẩm bột 
rán; kim chi (món ăn từ rau củ lên men); kim chi củ cải (Kkakdugi) [rau củ lên men dùng 
làm thức ăn]; món Jangajji (được làm từ lá tía tô Hàn Quốc ngâm nước tương hoặc nước 
số đậu nành); củ cải ướp muối; món Doenjang jjigae (món ăn được nấu chín có thành 
phần chính là xốt đậu nành và đậu phụ); trái cây đóng chai, đã được chế biến; rau đóng 
chai, đã được chế biến; đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở hạt và quả hạch hữu cơ; thực 
phẩm làm từ nhân sâm đã chế biến, cụ thể là xúp; hồng sâm đã chế biến, sử dụng như rau; 
mút nhão; khoai tây lát rán giòn ít béo; món Gatkimchi (món ăn Hàn Quốc làm từ thân và 
lá cải muối); rau đã sấy khô; hồng sâm đã sấy khô, được sử dụng như rau; món Jangajji 
(món ăn từ hạt tiêu thái lát Hàn Quốc được chế biến trong nước sốt đậu nành hoặc tương 
đậu nành); quả hồng sấy khô (Got-gam); trái cây trộn; rau trộn; lát trái cây mỏng; đậu 
đông lạnh; nước quả ép dùng để nấu ăn; nước ép rau dùng để nấu ăn; nước ép cà chua 
dùng để nấu ăn; đậu phụ; thực phẩm được chế biến từ đậu phụ, cụ thể là đậu phụ sấy khô; 
đậu phụ ướp lạnh; đậu phụ ở dạng miếng dày; đồ ăn nhanh trên cơ sở đậu phụ; sữa đậu 
nành (thay thế sữa); đậu phụ chưa ép; đậu phụ mềm; thực phẩm chế biến từ đậu (trừ đậu 
phụ và thực phẩm chế biến từ đậu phụ), cụ thể là đậu được bảo quản; trái cây đông lạnh; 
thịt; trứng; thực phẩm chế biến từ trứng, cụ thể là trứng nghiền thành bột; thịt đã chế biến; 
sản phẩm làm từ thịt đã chế biến, cụ thể là thịt lợn muối xông khói, thịt muối; sữa; sữa 
chua; đồ uống làm từ sữa chua (sản phẩm sữa); sữa lên men; sản phẩm sữa; sản phẩm sữa 
đã chế biến; sữa bột (không cho trẻ sơ sinh); pho mát; pho mát đã chế biến; dầu và mỡ có 
thể ăn được; thực phẩm làm từ dầu và mỡ, cụ thể là chất béo từ dừa, dầu dừa; dầu có thể 
ăn được; dầu dừa cho thực phẩm; dầu vừng; dầu đậu nành; thực phẩm làm từ con giun, cụ 
thể là giun ướp muối; cá và động vật có vỏ cứng (không còn sống) (bao gồm cá và động 
vật có vỏ cứng đông lạnh hoặc ướp muối); rong biển cho thực phẩm (đã bảo quản); rong 
biển đã chế biến (cho thực phẩm); cá và động vật có vỏ cứng (đã bảo quản); thực phẩm 
làm từ cá và thực phẩm làm từ động vật có vỏ cứng, cụ thể là động vật có vỏ cứng ướp 
muối; kim chi củ cải [rau củ lên men dùng làm thực phẩm]; khoai lang đông lạnh, củ 
hành (đông lạnh); khoai tây (đã chế biến); khoai lang đã chế biến; rau và trái cây đã bảo 
quản; rau và trái cây đã chế biến; rau và trái cây đã sấy khô; trái cây sấy khô; đồ ăn nhanh 
dạng thanh trên cơ sở hạt và quả hạch; quả hạch, được chế biến thành dạng thanh; món 
kounyaku (thạch được làm từ rễ cây khoai nước cho thực phẩm); tỏi băm nhỏ (đã được 
chế biến); món dotorimuk (thạch được làm từ tinh bột sồi); rau trộn được thái sẵn; hồng 
sâm được lên men, đã chế biến, dùng như rau; trái cây cắt sẵn (đã được chế biến); rau thái 
sẵn (đã được chế biến); củ hành muối; cải bắp muối; dưa chuột bao tử; rau củ muối; món 
cheonggukjang-jjigae (món ăn được nấu chín có thành phần chính là nước tương đặc và 
đậu phụ); kim chi chonggak [rau củ được lên men dùng làm thực phẩm]; salat gà; dưa 
muối nước; hồng sâm cô đặc cho thực phẩm; quả hồng chín, đã được chế biến; đậu phụ 
que; lát mỏng đậu phụ (váng đậu); đậu phụ lên men, đậu phụ sấy khô; bã đậu phụ, dùng 
làm thực phẩm cho con người; sữa đậu nành; đậu phụ rán giòn; món abura-age (miếng 
đậu phụ rán giòn); món natto (hạt đậu nành lên men); súp đậu nành; miếng chả làm từ đậu 
nành dùng để kẹp bánh mỳ; món tempeh (món ăn truyền thống được làm từ đậu nành lên 
men); trứng đã chế biến; trứng dạng lỏng; món galbi tang (món xúp từ xương sườn); súp 
thịt bò; món samgyetang (canh gà nhân sâm); xúc xích gà; món collet từ thịt lợn; thịt sườn 
nướng; món Seolleongtang (canh xương bò hầm); món Yukgaejang (canh bò hầm cay); 
xúc xích; sữa chua Hy Lạp; sữa chua uống; phô mai que; món tráng miệng trên cơ sở sữa 
(sữa là chủ yếu), cụ thể là váng sữa [kem chua]; dầu tía tô cho thực phẩm; dầu ô liu cho 
thực phẩm; dầu vừng cho thực phẩm; cá thu [không còn s ống]; cá thu đao [không còn 
sống]; cá đông lạnh; cá thu Tây Ban Nha [không còn sống]; tảo biển đã chế biến, cho thực 
phẩm; tảo biển nâu đã chế biến, cho thực phẩm; tấm tảo biển khô, cho thực phẩm; món 
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hoshi-nori (tảo biển khô ăn được, cho thực phẩm); món hoshi-wakame (tảo biển khô ăn 
được, cho thực phẩm); táo tía nướng; tảo cho thực phẩm; món ochazuke- nori (miếng rong 
biển khô dùng để rắc lên cơm cùng với nước nóng); cá thu muối; cá hố om; chả cá nướng 
dạng viên; món hampen (món ăn được làm từ cá và khoai lang nghiền, được hấp, ép dạng 
viên).  

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; phấn hoa [nguyên liệu thô]; hoa tự nhiên và cây trồng tự 
nhiên; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; giấy có cát dùng cho vật nuôi 
trong nhà [lót ổ]; cát thơm dùng cho vật nuôi trong nhà [lót ổ]; cá và động vật giáp xác 
[sống]; tảo/rong biển tươi [dùng làm thức ăn cho người và động vật].  

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây, không chứa cồn và nước quả ép; đồ uống không cồn; 
sinh tố hoa quả; đồ uống trên cơ sở trái cây, không chứa cồn; thức uống hoa quả; thức 
uống hoa quả trộn, không chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây ướp lạnh (đồ uống); 
nước ép trái cây cô đặc; nước ép cà rốt; nước giải khát bằng quả dâu tây (đồ uống); nước 
ép dâu tây; nước giải khát bằng quả mận (đồ uống); nước ép mận; đồ uống lên men, 
không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở lúa mạch, không chứa cồn; thức uống vitamin, không 
chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế; nước ép táo; sinh tố; đồ uống từ nước ép lô hội, 
không chứa cồn; nước ép lô hội; nước ép cam; sinh tố rau củ; nước ép rau củ (đồ uống); 
nước ép hoa quả trộn; đồ uống hồng sâm, không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế; 
nước ngọt, không chứa cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; bia; đồ uống trên cơ 
sở dừa, không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không chứa cồn; nước ép kiwi; 
nước ép hoa quả có ga; nước uống có ga; đồ uống từ nước ép cà chua, không chứa cồn; đồ 
uống từ nước ép dứa không chứa cồn. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hàng ăn uống 
chuyên thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ quầy bán sa lát; nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương Tây; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn trong 
một chuyến bay trên máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong chuyến bay trên 
máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện trong khách sạn; 
dịch vụ cửa hàng làm bánh; dịch vụ quán cà phê trong nhà; dịch vụ cửa hàng bánh pizza; 
nhà hàng ăn uống kiểu Nhật Bản; nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ quầy rượu kiểu Hàn Quốc; dịch vụ khách sạn. 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng làm đẹp; dầu gội 

đầu; xà phòng mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh; mỹ phẩm cho động 
vật; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm tẩy 
trắng được sử dụng trong gia đình; hồ bột để giặt là. 
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Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; phấn hoa [nguyên liệu thô]; hoa tự nhiên và cây trồng tự 
nhiên; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; giấy có cát dùng cho vật nuôi 
trong nhà [lót ổ]; cát thơm dùng cho vật nuôi trong nhà [lót ổ]; cá và động vật giáp xác 
[sống]; tảo/rong biển tươi [dùng làm thức ăn cho người và động vật]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây, không chứa cồn và nước quả ép; đồ uống không cồn; 
sinh tố hoa quả; đồ uống trên cơ sở trái cây, không chứa cồn; thức uống hoa quả; thức 
uống hoa quả trộn, không chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây ướp lạnh (đồ uống); 
nước ép trái cây cô đặc; nước ép cà rốt; nước giải khát bằng quả dâu tây (đồ uống); nước 
ép dâu tây; nước giải khát bằng quả mận (đồ uống); nước ép mận; đồ uống lên men, 
không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở lúa mạch, không chứa cồn; thức uống vitamin, không 
chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế; nước ép táo; sinh tố; đồ uống từ nước ép lô hội, 
không chứa cồn; nước ép lô hội; nước ép cam; sinh tố rau củ; nước ép rau củ (đồ uống); 
nước ép hoa quả trộn; đồ uống hồng sâm, không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế; 
nước ngọt, không chứa cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; bia; đồ uống trên cơ 
sở dừa, không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không chứa cồn; nước ép kiwi; 
nước ép hoa quả có ga; nước uống có ga; đồ uống từ nước ép cà chua, không chứa cồn; đồ 
uống từ nước ép dứa không chứa cồn. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hàng ăn uống 
chuyên thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ quầy bán sa lát; nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương Tây; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn trong 
một chuyến bay trên máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong chuyến bay trên 
máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện trong khách sạn; 
dịch vụ cửa hàng làm bánh; dịch vụ quán cà phê trong nhà; dịch vụ cửa hàng bánh pizza; 
nhà hàng ăn uống kiểu Nhật Bản, nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ quầy rượu kiểu Hàn Quốc; dịch vụ khách sạn. 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng làm đẹp; dầu gội 

đầu; xà phòng mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh; mỹ phẩm cho động 
vật; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm; chế phẩm tẩy 
trắng được sử dụng trong gia đình; hồ bột để giặt là. 

 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; phấn hoa [nguyên liệu thô]; hoa tự nhiên và cây trồng tự 
nhiên; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; giấy có cát dùng cho vật nuôi 
trong nhà [lót ổ]; cát thơm dùng cho vật nuôi trong nhà [lót ổ]; cá và động vật giáp xác 
[sống]; tảo/rong biển tươi [dùng làm thức ăn cho người và động vật]. 
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Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây, không chứa cồn và nước quả ép; đồ uống không cồn; 
sinh tố hoa quả; đồ uống trên cơ sở trái cây, không chứa cồn; thức uống hoa quả; thức 
uống hoa quả trộn, không chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây ướp lạnh (đồ uống), nước 
ép trái cây cô đặc; nước ép cà rốt; nước giải khát bằng quả dâu tây (đồ uống); nước ép dâu 
tây; nước giải khát bằng quả mận (đồ uống); nước ép mận; đồ uống lên men, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở lúa mạch, không chứa cồn; thức uống vitamin, không chứa cồn, 
không dùng cho mục đích y tế; nước ép táo; sinh tố; đồ uống từ nước ép lô hội, không 
chứa cồn; nước ép lô hội; nước ép cam; sinh tố rau củ; nước ép rau củ (đồ uống); nước ép 
hoa quả trộn; đồ uống hồng sâm, không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế; nước 
ngọt, không chứa cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; bia; đồ uống trên cơ sở 
dừa, không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không chứa cồn; nước ép kiwi; nước 
ép hoa quả có ga; nước uống có ga; đồ uống từ nước ép cà chua, không chứa cồn; đồ uống 
từ nước ép dứa không chứa cồn. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hàng ăn uống 
chuyên thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ quầy bán sa lát; nhà hàng ăn 
uống theo phong cách phương Tây; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ nấu ăn trong 
một chuyến bay trên máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong chuyến bay trên 
máy bay; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện trong khách sạn; 
dịch vụ cửa hàng làm bánh; dịch vụ quán cà phê trong nhà; dịch vụ cửa hàng bánh pizza; 
nhà hàng ăn uống kiểu Nhật Bản, nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán rượu; dịch vụ quầy rượu kiểu Hàn Quốc; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-22062 (220) 18.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SCIVATION, INC.   (US) 

3891 S. Traditions Drive, Bryan, Texas 
77807, United States 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2019-22101 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  (731) Công ty TNHH công nghệ 
Biovagen Việt Nam  (VN) 
Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
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(210) 4-2019-22118 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện tử - Viễn 
thông Hải Đăng  (VN) 
666/64/30 đường Ba tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị ra đa; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ 

định vị bằng sóng âm; thiết bị và dụng cụ khảo sát; thiết bị truyền phát [viễn thông]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị ra đa, thiết bị hoa tiêu qua vệ 
tinh, bộ định vị bằng sóng âm, thiết bị và dụng cụ khảo sát, thiết bị truyền phát [viễn 
thông]. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa kỹ thuật: thiết bị và dụng cụ hàng hải, thiết bị ra đa, thiết bị 
hoa tiêu qua vệ tinh, bộ định vị bằng sóng âm, thiết bị và dụng cụ khảo sát, thiết bị truyền 
phát [viễn thông]. 

 
Nhóm 38: Cho thuê: Thiết bị ra đa, thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh, bộ định vị bằng sóng âm, 
thiết bị và dụng cụ khảo sát, thiết bị truyền phát [viễn thông], thiết bị viễn thông; thông 
tin liên lạc bằng vô tuyến điện; truyền qua vệ tinh. 

 
Nhóm 39: Cho thuê thiết bị và dụng cụ hàng hải. 

 

 
(210) 4-2019-22145 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH COSNINE  (VN) 
69/2/11 Nguyễn Gia Trí, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-22155 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, trắng. 
(731) Trung tâm tư vấn và hỗ trợ 

nghề cho thanh niên có hoàn 
cảnh khó khăn   (VN) 
Tầng 2, nhà A, khu VL1, trung tâm 
thương mại và dịch vụ Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; ứng dụng dành cho các thiết bi di 

động.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị, linh kiện điện tử cụ thể là mua bán máy vi tính, máy 

tính xách tay, bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính, chuột máy vi tính, miếng đệm 

lót chuột máy vi tính, loa, tai nghe, thiết bị lưu trữ dữ liệu, chip [mạch tích hợp], phần 

cứng máy tính, thiết bị và linh kiện viễn thông, máy tính và phụ kiện máy tính; dịch vụ 

quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giáo dục, văn 

hóa hoặc giải trí; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giáo dục, văn hóa hoặc giải trí.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 

công nghệ máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.  
 

 
(210) 4-2019-22200 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ALLTECH, INC.   (US) 

3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, 

Kentucky 40356, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; 

chất bổ sung cho thức ăn động vật; chất phụ gia cho thức ăn động vật; tất cả dùng cho 

mục đích y tế. 
 

 

 
(210) 4-2019-22201 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ALLTECH, INC.  (US) 

3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, 

Kentucky 40356, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật không chứa thuốc; thực phẩm cho động vật.  
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(210) 4-2019-22208 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.13.1; A26.1.3; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.5.21; 18.1.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED  (CN) 
Unit 906, 9/F, Nanyang Plaza, 57 Hung 
To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp chuyên dụng để đựng loa; loa; tai nghe; tai nghe trùm đầu có micrô; tai 

nghe trùm đầu; loa trầm; loa siêu trầm; loa âm thanh vòm; tai nghe cá nhân phù hợp cho 
ứng dụng của thiết bị truyền giọng nói; tai nghe không dây cho điện thoại thông minh; loa 
có tích hợp bộ khuyếch đại âm thanh; loa thông minh; loa tích hợp trí tuệ nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2019-22209 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ, đen. 
(731) EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) 

LIMITED  (CN) 
Unit 906, 9/F, Nanyang Plaza, 57 Hung 
To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp chuyên dụng để đựng loa; loa; tai nghe; tai nghe trùm đầu có micrô; tai 

nghe trùm đầu; loa trầm; loa siêu trầm; loa âm thanh vòm; tai nghe cá nhân phù hợp cho 
ứng dụng của thiết bị truyền giọng nói; tai nghe không dây cho điện thoại thông minh; loa 
có tích hợp bộ khuyếch đại âm thanh; loa thông minh; loa tích hợp trí tuệ nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2019-22240 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JING XIUNA  (CN) 

No.107, Yanjiang West Road, Yuexiu 
District, Guangzhou, Guangdong 
Province, P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng; gương soi; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; đệm; 

bàn để máy tính có bánh xe [đồ đạc]; thùng, không bằng kim loại; sừng dạng thô hoặc 
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bán thành phẩm; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào, không bằng kim loại; bàn để cưa [đồ đạc].  

 

 
(210) 4-2019-22285 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EDWARDS LIFESCIENCES 

CORPORATION   (US) 
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế và thiết bị y tế bao gồm cả van tim và ống thông đường tiểu.  

 

 
(210) 4-2019-22303 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.4 
(591) Vàng đồng, xanh đen đậm. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 
Nhóm 20: Đệm. 

 
Nhóm 25: Giày dép. 

 
Nhóm 27: Thảm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giày, bao vải, bao gối, 
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khăn, giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng 
may mặc quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, 
đồ trang sức bằng vàng, bạc, kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi 
tiết liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đạl lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2019-22304 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tưng tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 
Nhóm 20: Đệm. 

 
Nhóm 25: Giày dép. 

 
Nhóm 27: Thảm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 
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giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2019-22305 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.4 
(591) Vàng đồng, xanh đen đậm. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 

Nhóm 20: Đệm. 
 

Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 27: Thảm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
351 

giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế sản 
phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2019-22306 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.4 
(591) Vàng đồng, xanh đen đậm. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 

Nhóm 20: Đệm. 
 

Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 27: Thảm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
352 

da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 
giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2019-22307 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 

Nhóm 20: Đệm. 
 

Nhóm 25: Giày dép. 
 
Nhóm 27: Thảm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 
giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
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quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2019-22308 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 
Nhóm 20: Đệm. 

 
Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 27: Thảm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 
giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
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liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2019-22309 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá lửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc kim 
loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại quý 
(trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của kim 
loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 
Nhóm 20: Đệm. 

 
Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 27: Thảm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 
giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
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phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 
 

(210) 4-2019-22310 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 
Nhóm 20: Đệm. 

 
Nhóm 25: Giày dép. 

 
Nhóm 27: Thảm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 
giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
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phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý, hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

(210) 4-2019-22311 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận  (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc 
đá nửa quý hoặc các kim loại khác, các chi tiết bằng vàng bạc bằng kim loại quý hoặc 
kim loại cơ bản mạ kim loại quý như các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của 
kim loại, đồng hồ bằng kim loại quý, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn, kim loại 
màu, vàng miếng. 

 
Nhóm 20: Đệm. 

 
Nhóm 25: Giày dép. 

 
Nhóm 27: Thảm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, kim loại quý, quặng kim loại, đá quý, đá bán quý, vàng 
miếng, dịch vụ cầm đồ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da, va li, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác, sản phẩm lót ly tách, khăn, bao hộp đựng giấy bao vải, bao gối, khăn, 
giày, dép, chăn, màn, đệm, rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác, hàng may mặc, 
quần áo, đồ da và giả da, găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần, thực phẩm, đồ trang 
sức bằng vàng, bạc, và kim loại quý, đồng hồ, kính mắt, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan, phụ kiện thời trang, bưu thiếp, xà bông, nến, tinh dầu, sản phẩm từ quế, sản 
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phẩm từ sừng (trừ sản phẩm từ động vật quý hiếm), sản phẩm điêu khắc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
vàng, bạc kim loại quý nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ; xuất khẩu, nhập khẩu đồ 
kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; dạy nghề. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Cắt tóc; làm đầu; gội đầu; chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ gây chảy máu). 

 

 
(210) 4-2019-22313 (220) 19.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần cấp nước 
Nghĩa Lộ  (VN) 
Số 138, đường Hoa Ban, tổ 7, phường Pú 
Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 

2. Trần Đình Chuẩn  (VN) 
Tổ 3, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, 
tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết đóng bình; nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2019-22338 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 88/236,444 20.12.2018 US 

  
(731) EVOLVED BY NATURE, INC.  (US) 

196 Boston Avenue, Suite 1100, 
Medford, Massachusetts 02155, United 
States Of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hóa học để tẩm, liên kết hoặc phủ lên hàng dệt, lông thú và da, vải 

không dệt và vải, chủ yếu hoặc toàn bộ được làm từ tác nhân protein tơ tằm tự nhiên; tác 

nhân hóa học để liên kết với hàng dệt, lông thú và da, vải không dệt và vải để kéo dài độ 

bền của hàng dệt, lông thú và da, vải không dệt và vải, chủ yếu hoặc toàn bộ được làm từ 

tác nhân protein tơ tằm tự nhiên; tơ dung dịch, được sử dụng làm phụ gia cho giấy để sử 

dụng trong sản xuất; hoạt chất hóa học sử dụng trong sản xuất dược phẩm để điều trị da 
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tại chỗ và bên trong da, chủ yếu hoặc toàn bộ được làm từ tác nhân protein tơ tằm tự nhiên 

[các sản phẩm trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 88236444 nộp ngày 20/12/2018 tại 

Mỹ]; hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm hoá học dùng trong khoa học (không 

dùng trong y tế hoặc thú y); chế phẩm hoá học dùng cho nhiếp ảnh; hoá chất dùng trong 

nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 

sinh trùng; hoá chất dùng cho nghề làm vườn trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng cho lâm nghiệp trừ chất diệt nấm, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2019-22355 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(300) 88237501 20.12.2018 US 

  

(731) RADIO SYSTEMS CORPORATION  

(US) 

10427 PetSafe Way Knoxville, 

Tennessee 37932, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống giam giữ động vật điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-22370 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; 26.1.2; 24.17.20; 4.5.2 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dữ liệu Trí Tuệ  
(VN) 
B3-12 đường số 1, KDC Intresco 6B, 

đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 

hình ảnh; thiết bị đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát) cấp cứu; thiết bị xử lý dữ kiện và máy 

tính điện tử.     

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý kinh doanh; các chức 

năng văn phòng.     

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm: dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  
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(210) 4-2019-22371 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dữ liệu Trí Tuệ  
(VN) 
B3-12 đường số 1, KDC Intresco 6B, 
đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; thiết bị đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát) cấp cứu; thiết bị xử lý dữ kiện và máy 
tính điện tử. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý kinh doanh; các chức 
năng văn phòng.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; các dịch vụ mang tính cá nhân và xã hội được cung cấp bởi 
các nguồn khác để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người 
và tài sản.  

 

 
(210) 4-2019-22403 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.4; A26.3.5; 26.3.23; 24.9.1 
(591) Vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Gallerie 

L'Amant Hà Nội  (VN) 
Tầng 2, số 7 Nguyễn Thái Học, phường 
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán tranh, ảnh và đồ lưu niệm. 

 

 
(210) 4-2019-22405 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Tím, hồng, trắng 
(731) Nguyễn Thanh Tú  (VN) 

Thôn Xuân Trì, xã Hoàng Hanh, huyện 
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đại lý xuất nhập khẩu dược phẩm và thiết bị y tế. 
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(210) 4-2019-22419 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A14.3.11; 26.1.2; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Paihong Việt 
Nam  (VN) 
Lô C_6A_CN khu công nghiệp Bàu 
Bàng mở rộng, xã Lai Uyên, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải dùng để làm đồ đi chân; vải dệt kim; vải đan 

móc và các loại vải không dệt khác. 
 

 
(210) 4-2019-22431 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) KENNAMETAL INC.  (US) 

1600 Technology Way, Latrobe, 
Pennsylvania 15650, United States Of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ thay đổi nhanh để chống đỡ và lắp ghép chi tiết chèn/đệm cắt có thể 

tháo rời và bộ phận của dụng cụ này. 
 

 
(210) 4-2019-22441 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: máy dò/thiết bị chưng cất/lăng 

kính/màng chắn sử dụng cho mục đích khoa học, thiết bị và dụng cụ hóa học, thiết bị và 
dụng cụ vật lý, thiết bị và dụng cụ khí tượng; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng 
cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ điện, cụ thể là: hộp đấu nối [điện], thiết bị chuyển mạch tế 
bào [điện]; bộ ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh và điện 
ảnh, cụ thể là: ống kính nhiếp ảnh/máy chiếu nhiếp ảnh/phim dương bản nhiếp ảnh/bộ 
ngắm nhiếp ảnh, máy chiếu phim/thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; thiết bị và 
dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ 
báo hiệu, cụ thể là: thiết bị báo hiệu hàng hải, phao báo hiệu/đèn báo hiệu/còi báo 
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hiệu/chuông báo hiệu, bảng báo hiệu (phản quang/cơ học), thiết bị đèn tín hiệu giao thông 
[thiết bị báo hiệu], thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám 
sát), cụ thể là: thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ, thiết bị kiểm tra tem miễn cước, 
thiết bị kiểm tra tiền giả, thiết bị kiểm tra khí gaz, dụng cụ điều hướng; thiết bị và dụng cụ 
cứu hộ; thiết bị và dụng cụ giảng dạy, cụ thể là: bảng điện tử và thiết bị chỉ hướng điện tử, 
thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh và cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng cách bỏ xu hay thẻ; mũ bảo hiểm; bộ quần áo 
lặn và thiết bị thở dùng cho việc lặn (có sử dụng bình khí); bảng đen dạng điện tử; bảng 
thông báo/bảng quảng cáo điện tử; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt] và 
các bộ phận của thiết bị này; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống được]; thẻ giao tiếp dùng cho máy tính; máy tính toán; máy đếm tiền; 
camera các loại, cụ thể là: máy quay phim và máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay-ghi-phát 
viđêô; máy chiếu kính ảnh; máy chiếu phim; dây (quai) đeo máy ảnh/máy quay phim; hộp 
đựng thiết bị máy ảnh/máy quay phim; máy ghi-phát viđêô và các bộ phận của chúng; 
máy thu hình; máy nghe nhạc âm thanh nổi (stereo); dụng cụ phòng thí nghiệm, cụ thể là: 
chén nung [phòng thí nghiệm], chén nung thử [phòng thí nghiệm], lò nung để sử dụng 
trong phòng thí nghiệm, khay thí nghiệm, máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm, thiết 
bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm; kính đeo mắt và các bộ phận của chúng, cụ thể 
là: dây xích đeo của kính mắt, dây của kính đeo mắt loại kẹp mũi, gọng kính đeo mắt, 
dụng cụ giữ kính đeo mắt (khỏi rơi hoặc để đeo cổ), bao kính đeo mắt, thấu kính đeo mắt; 
lỗ nhìn [thấu kính phóng đại] cho cửa; lăng kính [quang học]/lăng kính cho kính viễn 
vọng hoặc kính hiển vi, kính lúp và ống nhòm; bộ khởi động đèn huỳnh quang [điện]; ắc 
quy/pin khô, ắc quy/pin ướt và pin lưu trữ/tích điện; dây điện và cáp điện; phim điện ảnh; 
băng viđêô; máy quay đĩa; băng từ ghi âm; thiết bị chữa cháy/cứu hỏa; thiết bị an toàn và 
cảnh báo giao thông (biển báo/biển cảnh báo hình tam giác/đèn báo); dùi cui điện (súng 
điện gây choáng) và thiết bị gọi khẩn cấp cá nhân (tất cả dùng để cứu sinh/hỗ trợ thoát 
thân khi gặp nguy hiểm); điện thoại và máy fax; thiết bị rađa, ăng ten thu phát sóng vô 
tuyến, màn hình hiển thị, màn hình tinh thể lỏng; chip [mạch tích hợp], chất (vật liệu) bán 
dẫn, mạch tích hợp; cầu dao, các thiết bị đầu cuối, cụ thể là: thiết bị đầu cuối [điện], thiết 
bị đầu cuối máy vi tính, bộ cấp điện, quạt làm mát linh kiện điện tử, quạt làm mát bộ xử 
lý trung tâm, lỗ thông hơi làm mát bộ xử lý trung tâm và bộ làm mát bộ xử lý trung tâm; 
khóa điện và khóa điện tử; thiết bị chống trộm điện tử; thước và compa (thiết bị đo); cân; 
dụng cụ đo hành trình (hành trình kế), dụng cụ đo nhiệt độ (nhiệt kế); áp kế; dụng cụ đo 
tốc độ (tốc kế); dụng cụ thử/kiểm tra mạch tích hợp; tủ chuyên dùng cho các thiết bị điện 
và điện tử; thiết bị tia x không dùng cho mục đích y tế; thẻ tín dụng, thẻ điện thoại và thẻ 
tài chính [tất cả đều là thẻ từ được mã hóa]; thiết bị ghi thời gian; thiết bị điều chỉnh nhiệt; 
thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị sạc điện thoại di động; bộ thu năng 
lượng mặt trời dùng để chuyển đổi điện; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; rô bốt dùng 
để giải trí có trí tuệ nhân tạo/rô bốt dùng trong giảng dạy/rô bốt dùng trong phòng thí 
nghiệm. 

 
Nhóm 25: Quần áo thuộc nhóm này; giày dép thuộc nhóm này; mũ nón thuộc nhóm này; 
tạp dề [trang phục]; giày điền kinh; khăn rằn [khăn quàng cổ]; mũ bóng chày; áo choàng 
ngoài dùng ở bãi biển [trang phục]; quần áo dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; áo 
tắm hai mảnh (bikini); áo khoác blazer (dạng áo vest với kiểu dáng thoải mái); giày bốt; 
cavát dạng nơ bướm; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; áo choàng không tay [trang phục]; yếm 
dãi bằng vải; áo choàng ngoài; trang phục để sử dụng trong trò chơi nhập vai; áo váy; mũ 
che tai [trang phục]; tấm che mắt khi ngủ; găng tay [trang phục] dùng cho mua đông như 
một loại phụ kiện; áo chơi gôn; trang phục lễ Halloween; mũ có vành; dải băng buộc đầu 
[trang phục]; mũ nón [trang phục]; trang phục dệt kim; quần áo trẻ em; áo vét [trang 
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phục]; quần bò; áo nịt len đan tay hay dệt kim [trang phục]; khăn vuông trùm đầu của phụ 
nữ [trang phục]; áo liền quần bó sát của diễn viên xiếc, múa; quần dài ống bó chân 
(legging); quần giữ ấm chân; quần áo lót của phụ nữ; quần áo thoải mái mặc ở nhà; găng 
tay hở ngón dùng cho trang phục; ca vát; áo ngủ dành cho đàn ông; áo ngủ dành cho phụ 
nữ; bộ áo liền quần [trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc]; quần áo ngủ (bộ 
pijama); quần dài; áo thun có cổ (áo polo); áo pông-sô (áo choàng chui đầu); quần áo 
mưa; áo choàng mặc trong nhà; dép; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giày; váy; quần soóc; quần 
tây [trang phục]; dép lê đi trong nhà; bộ đồ ngủ; tất ngắn cổ; dây đeo quần, tất; tất cao cổ; 
áo len dài tay; quần nỉ; áo nỉ; quần áo bơi; áo thun ngắn tay (áo phông); áo thun không 
tay; quần áo bó; quần áo lót; áo gilê; cổ tay áo/băng đeo tay [trang phục]. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ đã được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu 
chín; nước quả nấu đông, mứt nhão, mứt quả; trứng; sữa và sản phẩm từ sữa; dầu và mỡ 
ăn; hạnh nhân xay; lô hội được chế biến làm thức ăn cho người; cá cơm, không còn sống; 
táo nghiền nhuyễn; thịt lợn muối xông khói; hạt đậu đã được bảo quản; dồi lợn; nước 
dùng (nước luộc thịt/xương); nước dùng (nước luộc thịt/xương) cô đặc; bơ; kem bơ; trứng 
cá muối; thịt lợn ướp; pho mát; trai, sò, ngao, không còn sống; bơ ca cao dùng cho thực 
phẩm; bơ dừa; cơm dừa nạo sấy khô; chất béo từ dừa; dầu dừa dùng cho thực phẩm; sữa 
đặc; dầu ngô dùng cho thực phẩm; nước xốt quả nam việt quất [mứt ướt]; tôm sông, 
không còn sống; kem [sản phẩm sữa]; rau quả tẩm bột rán; động vật giáp xác, không còn 
sống; sữa đông; quả chà là; tổ chim ăn được; phi-lê cá; bột cá dùng làm thức ăn cho 
người; mousse cá (khối thực phẩm làm từ cá nhuyễn có cấu trúc mịn và mềm); cá, được 
bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; vỏ trái cây; salad trái cây trộn; gelatin 
cho thực phẩm; dưa chuột bao tử; mứt gừng; thịt giăm bông; cá trích, không còn sống; 
hỗn hợp bột phết dùng làm món khai vị [đậu xanh nhuyễn]; thạch trái cây; nước sữa lên 
men [đồ uống từ sữa]; mỡ lợn cho thực phẩm; đậu lăng đã được bảo quản; gan; pa-tê gan; 
tôm hùm, không còn sống; bơ thực vật; mứt cam nhão; nước thịt nấu đông; thịt đã được 
bảo quản; nấm đã được bảo quản; con trai, không còn sống; quả hạch đã chế biến; dầu 
ôliu cho thực phẩm; quả ôliu đã được bảo quản; củ hành đã được bảo quản; con hàu 
[không còn sống]; dầu hạt cọ cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; bơ lạc; lạc (đã chế 
biến); đậu hà lan đã được bảo quản; dưa/rau muối; thịt lợn; lát khoai tây rán giòn; mảnh 
khoai tây; trứng nghiền thành bột; tôm panđan, không còn sống; chế phẩm để làm nước 
canh thịt; chế phẩm để nấu súp; tỏi được bảo quản; trứng cá đã chế biến; hạt đã chế biến, 
không dùng làm gia vị; nho khô; dầu từ cây cải dầu cho thực phẩm; men dịch vị; 
ryazhenka [sữa nướng lên men]; cá ướp muối; thịt ướp muối; dưa cải bắp; xúc xích; chất 
chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực phẩm; động vật 
có vỏ cứng, không còn sống; tôm, không còn sống; súp/canh; hạt đậu nành, đã bảo quản, 
cho thực phẩm; sữa đậu nành [chất thay thế sữa]; mỡ thận của gia súc cho thực phẩm; 
tahini [bột nhão làm từ hạt vừng]; đậu phụ; cà chua nghiền nhuyễn; nội tạng gia súc dùng 
làm thực phẩm; nấm cục, đã bảo quản; nước ép rau dùng để nấu ăn; chế phẩm để nấu súp 
rau; rau củ đóng hộp; nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi sữa chua đã đông); kem đánh 
dậy bọt; lòng trắng trứng; sữa chua; lòng đỏ trứng; chế phẩm làm từ đậu nành, cụ thể là, 
món chả (bánh có nhân) làm từ đậu nành, dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; súp và các 
sản phẩm súp dạng bột hoặc lỏng; chế phẩm để làm súp dạng bột hoặc lỏng; sữa khuấy; 
sữa bột cho thực phẩm; thịt sấy khô; cá sấy khô; đồ tráng miệng từ sữa chua [không phải 
bánh kẹo]; sữa chua uống; sản phẩm bơ sữa; đồ ăn được chế biến, thực phẩm ăn nhanh và 
đồ tráng miệng được làm chủ yếu từ các sản phẩm thuộc nhóm này (bao gồm trái cây, rau 
củ, sữa và các sản phẩm sữa, thịt và trứng); sữa không có nguồn gốc bơ sữa. 
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Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột ngũ 
cốc và chế phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì, bánh làm từ bột nhồi và bánh kẹo; đá lạnh 
có thể ăn được; đường, mật ong, mật đường; nấm men, không làm thức ăn cho động vật 
hoặc cho mục đích y tế, bột nở; muối dùng để nấu ăn; mù tạt; dấm, xốt (gia vị); gia vị; đá 
(nước đá) lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; hạt tiêu gia-mai-ca [gia vị]; bánh kẹo hạnh nhân; 
bột hạnh nhân (bột nhồi); hạt hồi [gia vị]; chế phẩm hương liệu cho thực phẩm; muối nở 
(baking soda) [để nấu ăn]; bột lúa mạch; bột đậu; keo ong cho thực phẩm; dấm bia; chất 
liên kết cho kem lạnh; ổ bánh mỳ nhỏ; ruột bánh mì; bánh sữa nhỏ; lớp phủ bánh ngọt; 
bột làm bánh ngọt; kẹo [không dùng cho mục đích y tế]; nụ bạch hoa ướp muối dùng làm 
gia vị; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹp pho mát [bánh xăng-đuých]; kẹo cao su [không dùng cho mục đích y tế]; lát ngũ 
cốc mỏng sấy khô; đồ uống trên cơ sở sôcôla; mouse sô-cô-la (dạng nhuyễn có cấu trúc 
mềm và mịn); đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ gia vị; bánh quy; 
mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô; cút cút [món ăn làm từ bột lúa mì]; bánh quy giòn; bánh 
trứng; bánh mousse tráng miệng [bánh kẹo] (có cấu trúc nhuyễn, mềm và mịn); bột nhào; 
nước xốt để trộn sa-lát; hương liệu, trừ tinh dầu, cho thực phẩm và đồ uống; sữa chua 
đông lạnh [dạng kem lạnh]; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; gừng [gia vị]; bánh gừng; 
đường gluco cho mục đích nấu ăn; chất phụ gia gluten cho mục đích nấu ăn; gluten được 
chế biến làm thực phẩm; nước mật đường; nước xốt làm bóng giăm bông; thanh/thỏi ngũ 
cốc giàu prôtêin; kem lạnh để ăn; đá lạnh dùng cho đồ uống giải khát; trà ướp lạnh; dung 
dịch để ngâm trái cây (không phải thuốc); nước xốt cà chua [xốt]; viên ngậm hình thoi 
[kẹo]; bột bánh hạnh nhân; xốt may-on-ne; nước sốt thịt; bánh nướng thịt; món ăn điểm 
tâm; chất làm ngọt tự nhiên; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì/bún/phở dạng sợi; 
mì/bún/phở dạng sợi; hạt nhục đậu khấu; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; mảnh yến mạch 
dẹt mỏng; bột yến mạch; đường cọ; bánh kếp; mỳ ý (pasta); nước sốt mỳ ống; bánh nhân 
thịt; bột nhão; kẹo lạc; hạt tiêu; kẹo bạc hà; hạt tiêu [gia vị]; pesto [nước xốt]; bánh 
nướng; bánh pizza; bỏng ngô; kẹo hạt dẻ; bánh putđing; bánh trứng nướng; bánh nhân 
thịt/bánh xèo; nước chấm [đồ gia vị]; bánh gạo; sữa ong chúa cho thực phẩm; bánh bít 
cốt; bánh xăng đuých; đồ gia vị đã được phối trộn (seasoning); lõi hạt để làm bánh put 
đing; kem trái cây [đá lạnh]; xốt đậu nành; mỳ ống; nem cuốn; món sushi của nhật bản; 
món bánh thịt chiên giòn (tacos); bánh tạc (tart); đồ uống trên cơ sở trà; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; sốt cà chua; bánh ngô; nghệ cho thực phẩm; cà phê chưa rang; bánh quế; 
bột mì; mầm lúa mì làm thức ăn cho người; bánh kẹo không chứa thuốc; bánh kẹo đông 
lạnh; bánh kẹo đường; sôcôla; kẹo sôcôla; bánh kẹo dạng kết đông; bánh kẹo dạng thanh; 
viên ngậm bọc đường [kẹo]; kẹo ngọt; kem que [bánh kẹo]; bánh quy bơ; bánh ngọt; bánh 
xốp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở mì/bún/phở dạng sợi; kem lạnh và các sản phẩm kem lạnh để 
ăn, bánh kẹo và đồ tráng miệng được làm lạnh/làm đông; trà lạnh. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và các sản phẩm đồ uống không chứa cồn 
khác; đồ uống làm từ trái cây và nước ép trái cây không chứa cồn; xi rô và các chế phẩm 
khác để làm đồ uống; bia được sản xuất bằng phương pháp lên men nổi (ale); bia được lên 
men ở nhiệt độ thấp (lager); bia nhẹ (pilsner); bia nâu (porter); bia có vị chanh (shandy); 
bia đen (stout); nước cơ-vát [đồ uống không chứa cồn]; bia có nồng độ cồn thấp; nước táo 
lên men, không chứa cồn; đồ uống lên men, không chứa cồn; đồ uống khai vị, không chứa 
cồn; đồ uống chứa vitamin [đồ uống không chứa cồn, không cho mục đích y tế]; đồ uống 
giàu vitamin [đồ uống không chứa cồn, không cho mục đích y tế]; đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua (whey); đồ uống hỗn hợp không có cồn; đồ 
uống tăng lực; đồ uống tăng lực có chứa cafêin; nước uống có ga có hương vị; đồ uống 
làm từ hạt guarana [đồ uống không chứa cồn]; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa 
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cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế);nước 
uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống ưu 
trương và nhược trương (dùng cho và/hoặc yêu cầu bởi vận động viên) [đồ uống không 
chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống dùng trong thể thao; đồ uống không 
có mạch nha không chứa cồn; nước uống dùng trong bữa ăn; nước ép cà chua [đồ uống]; 
nước ép rau củ [đồ uống]; nước [đồ uống]; viên làm sủi bọt (tạo ga) và bột làm sủi bọt cho 
đồ uống; nước sinh tố [đồ uống trái cây không chứa cồn]; hèm mạch nha; bia mạch nha; 
cốc-tai trên cơ sở bia; bia gừng được sản xuất bằng phương pháp lên men nổi (ale); bia 
gừng; chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo và 
marketing, cụ thể là quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác; xử lý văn bản; tư vấn 
và hỗ trợ quản lý kinh doanh; quan hệ công chúng; bán đấu giá; điều tra thị trường; cho 
thuê thiết bị và không gian quảng cáo và xúc tiến thương mại; cho thuê máy và thiết bị 
văn phòng; sắp xếp triển lãm kinh doanh và công nghiệp [cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo]; quản lý tệp tin và dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý đơn hàng hoàn chỉnh, cụ thể 
là dịch vụ quản lý quá trình đặt hàng; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng 
việc cung cấp, tra cứu, duyệt và lấy thông tin, trang web và các nguồn tài nguyên khác có 
sẵn trên mạng máy tính toàn cầu và các mạng điện tử và truyền thông khác (cho người 
khác); cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng cho mục đích lựa chọn hàng hóa 
tiêu dùng nói chung để đáp ứng các tiêu chuẩn của người tiêu dùng; theo dõi doanh số và 
hàng tồn kho, quản lý thông tin về các đơn hàng và các chuyến hàng [cho người khác]; 
cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trung tâm thương mại, dịch vụ đặt hàng qua 
bưu điện, mua sắm trên truyền hình, mua sắm trực tuyến, mua sắm trên mạng internet, 
bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: nông sản, thực phẩm, đồ uống, thịt, hạt ngũ cốc, rau củ 
quả tươi, hạt giống, cây trồng và hoa tự nhiên, mạch nha, quần áo, đồ nội thất, đồ kim khí, 
văn phòng phẩm và các sản phẩm dùng cho giáo dục, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, kính 
mắt, vật liệu xây dựng, thiết bị nấu nướng và thiết bị tập thể dục, đồ trang sức và kim loại 
quý, thiết bị chụp ảnh, sản phẩm từ động vật, thủy sản, mỹ phẩm, sản phẩm giải trí (đồ 
chơi, thiết bị điện tử, ấn phẩm điện tử, thiết bị/dụng cụ giải trí kỹ thuật số, phim, nhạc, 
viđêô), phụ kiện quần áo, giày dép, đồ da, đồ thiết kế nội thất, sản phẩm làm đẹp, sản 
phẩm cho mẹ và bé (quần áo và phụ kiện quần áo, đồ chơi), phụ kiện và thiết bị phòng 
tắm, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, sản phẩm cho 
vật nuôi, đồ uống có cồn, phụ kiện và thiết bị nhà bếp, lá trà, nhạc cụ, thiết bị chiếu sáng; 
cung cấp thông tin sản phẩm và đề xuất mua hàng cho người tiêu dùng; cung cấp danh bạ 
thông tin thương mại trực tuyến; phổ biến các quảng cáo cho người khác thông qua một 
mạng truyền thông điện tử trực tuyến; cung cấp các chỉ dẫn quảng cáo trực tuyến có thể 
tìm kiếm được; cung cấp các thông tin liên lạc về thương mại và kinh doanh; cập nhật và 
bảo trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp dịch 
vụ tra cứu cơ sở dữ liệu máy tính cho người khác (tra cứu dữ liệu trong máy vi tính); dịch 
vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng và ủy thác tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ chứng 
khoán và giao dịch có kỳ hạn; dịch vụ cầm đồ; cho thuê và bán bất động sản; dịch vụ môi 
giới việc bán, cho thuê ngắn hạn và cho thuê dài hạn bất động sản; đầu tư vốn; đánh giá 
và định giá đồ cổ, đồ trang sức và ngọc bích; đánh giá, phân tích và tư vấn tài sản, tài 
chính và đầu tư; cho thuê ngắn hạn và dài hạn máy đếm tiền mặt; dịch vụ giao dịch điện 
tử nhằm xử lý các khoản phải thu và xử lý thanh toán; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch 
vụ ký quỹ để lưu trữ dữ liệu hoặc tài liệu trên máy vi tính. 
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; vận 
tải bằng xe có động cơ; vận tải bằng đường biển; vận tải bằng đường không; cất giữ hàng 
hóa và thùng chứa (công-ten-nơ); dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ vận tải hàng hóa; 
cho thuê các phương tiện vận tải; dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ bãi đỗ xe; cung cấp thông 
tin vận tải; môi giới vận tải; dịch vụ giao báo chí; kiểm tra xe có động cơ hoặc hàng hóa 
trước khi vận chuyển; hoạt động cứu hộ (vận tải) và dịch vụ kéo xe ô tô; dịch vụ phóng vệ 
tinh nhân tạo cho người khác; vận tải bằng toa xe kéo bằng dây cáp; vận chuyển rác thải; 
dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị. 

 

 
(210) 4-2019-22442 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)  Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: máy dò/thiết bị chưng cất/lăng 

kính/màng chắn sử dụng cho mục đích khoa học, thiết bị và dụng cụ hóa học, thiết bị và 

dụng cụ  vật lý, thiết bị và dụng cụ khí tượng; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và 

dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ điện, cụ thể là: hộp đấu nối [điện], thiết bị chuyển 

mạch tế bào [điện]; bộ ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh 

và điện ảnh, cụ thể là: ống kính nhiếp ảnh/máy chiếu nhiếp ảnh/phim dương bản nhiếp 

ảnh/bộ ngắm nhiếp ảnh, máy chiếu phim/thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; thiết 

bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và 

dụng cụ báo hiệu, cụ thể là: thiết bị báo hiệu hàng hải, phao báo hiệu/đèn báo hiệu/còi 

báo hiệu/chuông báo hiệu, bảng báo hiệu (phản quang/cơ học), thiết bị đèn tín hiệu giao 

thông [thiết bị báo hiệu], thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị và dụng cụ kiểm tra 

(giám sát), cụ thể là: thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ, thiết bị kiểm tra tem miễn 

cước, thiết bị kiểm tra tiền giả, thiết bị kiểm tra khí gaz, dụng cụ điều hướng; thiết bị và 

dụng cụ cứu hộ; thiết bị và dụng cụ giảng dạy, cụ thể là: bảng điện tử và thiết bị chỉ hướng 

điện tử, thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh 

hoặc hình ảnh và cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng cách bỏ xu hay thẻ; mũ bảo hiểm; bộ 

quần áo lặn và thiết bị thở dùng cho việc lặn (có sử dụng bình khí); bảng đen dạng điện 

tử; bảng thông báo/bảng quảng cáo điện tử; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, 

nhiệt] và các bộ phận của thiết bị này; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn 

hoặc có thể tải xuống được]; thẻ giao tiếp dùng cho máy tính; máy tính toán; máy đếm 

tiền; camera các loại, cụ thể là: máy quay phim và máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay-ghi-

phát viđêô; máy chiếu kính ảnh; máy chiếu phim; dây (quai) đeo máy ảnh/máy quay 

phim; hộp đựng thiết bị máy ảnh/máy quay phim; máy ghi-phát viđêô và các bộ phận của 

chúng; máy thu hình; máy nghe nhạc âm thanh nổi (stereo); dụng cụ phòng thí nghiệm, 

cụ thể là: chén nung [phòng thí nghiệm], chén nung thử [phòng thí nghiệm], lò nung để sử 
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dụng trong phòng thí nghiệm, khay thí nghiệm, máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm, 

thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm; kính đeo mắt và các bộ phận của chúng, cụ 

thể là: dây xích đeo của kính mắt, dây của kính đeo mắt loại kẹp mũi, gọng kính đeo mắt, 

dụng cụ giữ kính đeo mắt (khỏi rơi hoặc để đeo cổ), bao kính đeo mắt, thấu kính đeo mắt; 

lỗ nhìn [thấu kính phóng đại] cho cửa; lăng kính [quang học]/lăng kính cho kính viễn 

vọng hoặc kính hiển vi, kính lúp và ống nhòm; bộ khởi động đèn huỳnh quang [điện]; ắc 

quy/pin khô, ắc quy/pin ướt và pin lưu trữ/tích điện; dây điện và cáp điện; phim điện ảnh; 

băng viđêô; máy quay đĩa; băng từ ghi âm; thiết bị chữa cháy/cứu hỏa; thiết bị an toàn và 

cảnh báo giao thông (biển báo/biển cảnh báo hình tam giác/đèn báo); dùi cui điện (súng 

điện gây choáng) và thiết bị gọi khẩn cấp cá nhân (tất cả dùng để cứu sinh/hỗ trợ thoát 

thân khi gặp nguy hiểm); điện thoại và máy fax; thiết bị rađa, ăng ten thu phát sóng vô 

tuyến, màn hình hiển thị, màn hình tinh thể lỏng; chip [mạch tích hợp], chất (vật liệu) bán 

dẫn, mạch tích hợp; cầu dao, các thiết bị đầu cuối, cụ thể là: thiết bị đầu cuối [điện], thiết 

bị đầu cuối máy vi tính, bộ cấp điện, quạt làm mát linh kiện điện tử, quạt làm mát bộ xử 

lý trung tâm, lỗ thông hơi làm mát bộ xử lý trung tâm và bộ làm mát bộ xử lý trung tâm; 

khóa điện và khóa điện tử; thiết bị chống trộm điện tử; thước và compa (thiết bị đo); cân; 

dụng cụ đo hành trình (hành trình kế), dụng cụ đo nhiệt độ (nhiệt kế); áp kế; dụng cụ đo 

tốc độ (tốc kế); dụng cụ thử/kiểm tra mạch tích hợp; tủ chuyên dùng cho các thiết bị điện 

và điện tử; thiết bị tia x không dùng cho mục đích y tế; thẻ tín dụng, thẻ điện thoại và thẻ 

tài chính [tất cả đều là thẻ từ được mã hóa]; thiết bị ghi thời gian; thiết bị điều chỉnh nhiệt; 

thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị sạc điện thoại di động; bộ thu năng 

lượng mặt trời dùng để chuyển đổi điện; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; rô bốt dùng 

để giải trí có trí tuệ nhân tạo/rô bốt dùng trong giảng dạy/rô bốt dùng trong phòng thí 

nghiệm. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng và ủy thác tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ chứng 

khoán và giao dịch có kỳ hạn; dịch vụ cầm đồ; cho thuê và bán bất động sản; dịch vụ môi 

giới việc bán, cho thuê ngắn hạn và cho thuê dài hạn bất động sản; đầu tư vốn; đánh giá 

và định giá đồ cổ, đồ trang sức và ngọc bích; đánh giá, phân tích và tư vấn tài sản, tài 

chính và đầu tư; cho thuê ngắn hạn và dài hạn máy đếm tiền mặt; dịch vụ giao dịch điện 

tử nhằm xử lý các khoản phải thu và xử lý thanh toán; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch 

vụ ký quỹ để lưu trữ dữ liệu hoặc tài liệu trên máy vi tính. 

 

Nhóm 42: Thiết kế, cài đặt, cập nhật, bảo trì và cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn phần 

mềm máy tính; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần cứng, phần mềm, ứng 

dụng và mạng máy tính thông qua mạng internet; cung cấp thông tin trong các lĩnh vực 

phần cứng và phần mềm máy tính (không liên quan đến bảo trì hoặc lắp đặt) qua mạng 

internet toàn cầu dịch vụ diệt virút máy tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 

máy tính trực tuyến không tải xuống được; xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ tạo lập và xây 

dựng trang web cho người khác; duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian 

lưu trữ trên hệ thống máy vi tính lớn; cho thuêc không gian lưu trữ trên máy chủ; cho thuê 

không gian lưu trữ trên máy chủ cho các trang web kĩ thuật số trên mạng máy tính toàn 

cầu, mạng không dây, và mạng thông tin liên lạc điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
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mạng; dịch vụ xác thực mạng (network authentication); dịch vụ quản lý bảo mật mạng; tư 

vấn bảo mật máy tính; điều khiển từ xa hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu 

dữ liệu điện tử; tư vấn công nghệ thông tin; điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như 

một dịch vụ (saas); nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp); cân xe có động cơ. 
 

(210) 4-2019-22450 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.2 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh chuối. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
xây dựng Kiến Xinh   (VN) 
283/38 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu tổng hợp để ngăn cản sự phát xạ nhiệt; vật liệu không dẫn điện để giữ 

nhiệt; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; 
nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; cao su tổng hợp.    

 
Nhóm 19: Đá nhân tạo; vật liệu tráng bitum cho mái lợp; gạch; tấm panen xây dựng 
không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; hàng rào phân ranh giới, 
không bằng kim loại dùng cho đường xá; máng xối không bằng kim loại cho công trình 
xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; khung nhà không bằng kim loại cho công 
trình xây dựng; bề mặt trang trí bằng các mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình 
xây dựng; nhà tiền chế không bằng kim loại; cầu thang gác không bằng kim loại; tác 
phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch. 

 
Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; tiêu hủy rác và chất thải; 
tái chế rác và phế thải; tuyển chọn rác và vật liệu tái chế [chuyển hóa]; tái chế [tái chế 
chất thải]; tái chế rác thải và bã cặn. 

 
 

 
(210) 4-2019-22455 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HANGZHOU WAHAHA GROUP CO., 

LTD.  (CN) 
No.160, Qingtai Street, Hangzhou, China

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa khuấy; sữa đậu nành; 

sản phẩm thay thế sữa; sữa bột, không dành cho trẻ em; sản phẩm sữa; thạch hoa quả; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đường 
[không cho mục đích y tế]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cháo hỗn hợp ăn liền; 
chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh; đồ gia vị. 
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Nhóm 32: Bia; nước sôđa; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép 

trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; nước ngọt; đồ uống tăng lực; nước ép rau [đồ 

uống]; nước sinh tố; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2019-22456 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) HANGZHOU WAHAHA GROUP CO., 

LTD.  (CN) 

No.160, Qingtai Street, Hangzhou, China

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa khuấy; sữa đậu nành; 

sản phẩm thay thế sữa; sữa bột, không dành cho trẻ em; sản phẩm sữa; thạch hoa quả; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đường 

[không cho mục đích y tế]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cháo hỗn hợp ăn liền; 

chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh; đồ gia vị. 

 

Nhóm 32: Bia; nước sôđa; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép 

trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; nước ngọt; đồ uống tăng lực; nước ép rau [đồ 

uống]; nước sinh tố; chế phẩm không cồn để làm đồ uống. 
 

 

 
(210) 4-2019-22458 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.1.18; A14.3.13; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt. 

(731) LAFIEN CO., LTD.  (KR) 

56-26, Simyo-gil, Namwon-si, 

Jeollabuk-do, 55801 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Vòng đệm chắn dầu (vòng phớt chắn dầu) dùng cho xe ô tô; bộ lọc dầu dùng 

cho xe ô tô; bộ lọc gió dùng cho xe ô tô; bộ lọc nhiên liệu dùng cho xe ô tô; bộ lọc gió 

buồng lái (ca- bin) dùng cho xe ô tô. 
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(210) 4-2019-22468 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A24.15.11; A26.5.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Ngô 
Minh  (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải; khăn trải giường; vỏ gối; vỏ chăn; chăn bông; ruột chăn; khăn tắm.  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo (trang phục); mũ nón (trang phục).  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở cửa ra vào; thảm trải sàn.  
 

 
(210) 4-2019-22469 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 54826 21.12.2018 TT 

  
(731) JUUL LABS, INC.  (US) 

560 20th Street, Building 104, San 
Francisco, California 94107 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được cho thiết bị di động để sử dụng với thiết bị 

sinh hơi dùng miệng cho mục đích hút thuốc, cụ thể là, phần mềm dùng để điều khiển từ 
xa và lưu các cài đặt nhiệt độ cho thiết bị sinh hơi và cập nhật chương trình cho thiết bị bị 
sinh hơi; phụ tùng của thiết bị sinh hơi dùng điện cho sự hóa hơi các vật liệu thảo mộc và 
thực vật dùng cho mục đích gia dụng cụ thể là, hộp sạc, bộ nắn điện (electrical adapters) 
và dây nguồn; pin và ắc quy điện cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị sạc pin để 
dùng với thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị sạc USB cho thuốc lá điện và thuốc lá 
điện tử; thiết bị sạc trên ô tô cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; thiết bị và dụng cụ điện 
tử dùng để sạc và đựng thuốc lá điện và thuốc lá điện tử; phần mềm máy tính dùng để gửi, 
truyền phát, phục hồi, nhận, xem lại, thiết lập, tìm kiếm và quản lý văn bản, âm thanh, 
hình ảnh và dữ liệu đa phương tiện và nội dung thông qua máy tính, điện thoại di động, 
thiết bị truyền thông có dây và không dây, và mạng truyền thông quang học và điện tử; 
phần mềm máy tính dùng để tính toán, sắp xếp, truyền và báo cáo thông tin liên quan đến 
vị trí, hoạt động, trạng thái, sự khởi hành và sự xuất hiện của các cá thể và các đối tượng 
thông qua máy tính, điện thoại di động thiết bị truyền thông có dây và không dây, và 
mạng truyền thông quang học và điện tử. 

 
Nhóm 34: Chất lỏng trên cơ sở ni cô tin, cụ thể là ni-cô-tin lỏng dùng để nạp vào thuốc lá 
điện tử; ống chứa đầy ni-cô-tin ở dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; chất lỏng để nạp 
vào thuốc lá điện tử, cụ thể là, hương liệu hóa học ở dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; 
ống chứa đầy hương liệu hóa học ở dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử; 
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thiết bị sinh hơi để hút thuốc điện tử, cụ thể là thuốc lá điện tử; chất thay thế thuốc lá ở 
dạng lỏng cho thuốc lá điện tử không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-22470 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.4.7 
(591) Xanh rêu, trắng, xanh dương đậm, vàng. 
(731) Nguyễn Thị Bích Khoa  (VN) 

17/84 Hoàng Diệu, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; thông tin về du lịch; tư vấn du lịch; tổ chức chuyến (tour) du 

lịch; vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2019-22486 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DININGFACTORY CO., LTD.   (KR) 

6F, 15, Gangnam-daero 122-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2019-22489 (220) 20.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BRAVO MEDIA LLC   (US) 

30 Rockefeller Plaza, New York, New 
York 10112, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)  Nhóm 09: Đĩa video và DVD ghi sẵn dùng cho hình ảnh chuyển động, chương trình truyền 

hình nhiều tập hoặc các chương trình giải trí ngắn khác có bản chất là hài kịch, kịch, tin 

tức, chương trình thực tế và tạp kỹ; đĩa quang và quang từ ghi sẵn dùng cho âm nhạc, hình 

ảnh chuyển động, chương trình truyền hình hoặc các chương trình giải trí ngắn khác có 

bản chất là hài kịch, kịch, tin tức, chương trình thực tế và tạp kỹ; CD ghi sẵn có rãnh ghi 

nhạc và âm thanh hình ảnh chuyển động; nhạc, phim và chương trình truyền hình nhiều 

tập có thể tải xuống; chương trình có thể tải xuống liên quan đến chương trình truyền hình 

và các chương trình ngắn và hình ảnh chuyển động có bản chất là hài kịch, kịch, tin tức, 
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chương trình thực tế và tạp kỹ; phần mềm đa phương tiện tương tác để chơi trò chơi 

(game); phần mềm có thể tải xuống có bản chất là ứng dụng di động để chơi trò chơi 

(game) và truy cập chương trình giải trí để dùng với máy tính, thiết bị liên lạc điện tử kỹ 

thuật số cầm tay mang theo được, thiết bị di động và thiết bị liên lạc có dây và không dây; 

phần mềm trò chơi máy tính cho các thiết bị di động điện tử và không dây, điện thoại di 

động và các thiết bị điện tử cầm tay; đĩa trò chơi máy vi tính; đĩa trò chơi video; kính mắt, 

kính đeo mắt, kính râm và hộp đựng cho nó; nam châm trang trí; máy và thiết bị điện ảnh; 

thiết bị và hệ thống liên lạc không dây cho phần mềm máy tính để truyền âm thanh, giọng 

nói và hình ảnh; phim hoạt hình có thể tải xuống; ấn phẩm điện tử, tải xuống được, cụ thể 

là, tạp chí và sách trong lĩnh vực giải trí.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là sản xuất và phân phối phim, chương trình truyền 

hình nhiều tập và chương trình giải trí ngắn liên quan đến thực tế, hài kịch, kịch, tin tức và 

tạp kỹ; dịch vụ giải trí có bản chất là các chương trình truyền hình nhiều tập và chương 

trình giải trí ngắn, liên quan đến thực tế, hài kịch, kịch, tin tức và tạp kỹ; dịch vụ giải trí, 

cụ thể là, cung cấp các chương trình liên tục liên quan đến thực tế, hài kịch, kịch, tin tức 

và tạp kỹ được cung cấp nhờ mạng internet, không dây, và mạng di động; cung cấp tin tức 

và thông tin trong lĩnh vực giải trí, truyền hình và phim ảnh qua mạng internet, mạng di 

động và không dây; chương trình không tải xuống được liên quan đến chương trình truyền 

hình và các chương trình ngắn và hình ảnh chuyển động có bản chất là hài kịch, kịch, tin 

tức, chương trình thực tế và tạp kỹ; dịch vụ điểm công viên giải trí và công viên theo chủ 

đề; biểu diễn sân khấu trực tiếp, cụ thể là, giới thiệu các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp 

dịch vụ công viên nước; cung cấp các khu vực giải trí để giải trí và vui chơi, cụ thể là, khu 

vực trò chơi tương tác.  
 

 
(210) 4-2019-22604 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A5.3.15; 6.1.2; 6.3.11; 

A26.11.13 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 

(731) Hội nông dân huyện Đại Từ  
(VN) 
TDP Trung Hòa, thị trấn Hùng Sơn, 

huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà); xuất nhập khẩu chè (trà); đại lý ký gởi chè (trà). 
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(210) 4-2019-22609 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Ghi đậm, xanh da trời, xanh lá cây nhạt. 
(731) EARTH CORPORATION  (JP) 

12-1, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ có mùi hương; thuốc xua đuổi côn trùng sâu 

bọ dạng gel; thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ dạng lỏng; thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ 
dạng xịt; thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ ở dạng giấy; thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ 
dạng bột; thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ ở dạng rắn; thuốc xua đuổi muỗi có mùi 
hương; thuốc xua đuổi muỗi dạng gel; thuốc xua đuổi muỗi ở dạng lỏng; thuốc xua đuổi 
muỗi ở dạng xịt; thuốc xua đuổi muỗi ở dạng giấy; thuốc xua đuổi muỗi ở dạng bột; thuốc 
xua đuổi muỗi ở dạng cứng; chế phẩm làm thơm mát không khí; chế phẩm khử mùi 
không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; chất khử mùi không dùng cho người hoặc 
động vật; giấy bắt ruồi. 

 

 
(210) 4-2019-22616 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 8.1.1; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn VIP 
CORPORATION  (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mì kẹp nhân; bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh mì không có men. 
 
 

(210) 4-2019-22617 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tập đoàn VIP 
CORPORATION  (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản 
lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp sàn giao dịch 
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trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2019-22641 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 
(731) IKALA INTERACTIVE MEDIA INC.  

(TW) 
10F., No. 41 Dongxing Rd., Xinyi 
District, Taipei City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; marketing; dịch vụ hãng quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; bảo trì phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy 
tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 

 
 

 
(210) 4-2019-22642 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) IKALA INTERACTIVE MEDIA INC.  

(TW) 
10F., No. 41 Dongxing Rd., Xinyi 
District, Taipei City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; marketing; dịch vụ hãng quảng cáo. 
 
 

 
(210) 4-2019-22655 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Thu Hà   (VN) 
Số 20 Mai Xuân Thưởng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót; đồ ngủ; giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2019-22695 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40201901508S 23.01.2019 SG 

  
(731) PERFORMANCE LABS PTE. LTD.  

(SG) 
12 Marina View, #21-03/04 Asia Square 
Tower 2, Singapore 018961 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ chống ô nhiễm để bảo vệ đường hô hấp; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp 

(không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 10: Mặt nạ hô hấp nhân tạo dùng cho mục đích y tế; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô 
hấp nhân tạo dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-22697 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22 (540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 

bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 
đầu lọc cho thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2019-22712 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH LAN CHI 
BUSINE.SS Hà Nam  (VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vĩnh 
Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, cụ thể là: đồ điện gia dụng (nồi 

cơm điện, bình đun nước siêu tốc, máy sấy tóc, máy đánh trứng, máy xay cà phê, máy pha 
cà phê, máy xay thịt, đèn điện, ổ điện, dây cắm điện, công tắc điện, phích cắm điện), đồ 
gia dụng bằng nhựa, gốm sứ, thủy tinh, inox, kim loại (dao, chảo, phin cà phê, kẹp gắp 
thức ăn, dụng cụ mở nắp chai/hộp, xoong, nồi, dụng cụ cọ/rửa vệ sinh, cốc, ly, chén, bình 
nước, rổ, vỉ nướng, chổi quét nhà, chày cối, mâm, đũa, thìa, muôi, bát đĩa, thớt, bàn chải, 
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cặp lồng, búa dần thịt, dĩa, hộp đựng, lọ đựng, giỏ đựng, dụng cụ kẹp ép tỏi, dụng cụ đập 
hành tỏi, khay đựng, bàn nạo, chậu, thau, muỗng, dụng cụ lau nhà, ống hút, ống đũa, gạt 
tàn, thùng rác, dụng cụ bổ/cắt/tỉa/tạo hình rau củ quả, kéo, kẹp gắp đá, dụng cụ đánh 
trứng, bộ ấm chén, âu cơm, khuôn làm đá ăn, khuôn làm kem, dụng cụ gọt vỏ, thùng/xô, 
phễu nhựa, lồng bàn, bình giữ nhiệt, dụng cụ làm kem, làn nhựa, giá kệ để bát đĩa, sách 
vở), hàng điện tử và điện lạnh (tivi, điều hòa, điện thoại, tai nghe, máy nghe nhạc, loa, 
máy chụp hình, máy vi tính, máy truyền hình, máy lạnh, máy ảnh, lò nướng, máy giặt, tủ 
lạnh, tủ đông, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy làm bánh, bàn là, máy sấy, máy hút mùi, 
máy làm sữa, máy ép nước, máy sưởi, máy rửa bát, máy chế biến thực phẩm các loại), 
hàng hóa mỹ phẩm (chất tẩy rửa, chất nhuộm màu, mỹ phẩm, nước hoa, son, phấn trang 
điểm, chì kẻ mắt, tẩy trang, nước thơm, giấy vệ sinh, tã, bỉm, kem đánh răng, nước súc 
miệng, dầu gội, dầu ủ, chế phẩm dưỡng tóc, nhuộm tóc, sữa tắm, xà phòng, khăn ướt, giấy 
ướt, mặt nạ dưỡng da), dụng cụ trang điểm, làm đẹp (bút kẻ mắt, kẹp mí, bút lông, chổi 
lông, lô uốn tóc, dây buộc tóc, nơ, kẹp tóc, bờm tóc, cài tóc), hàng thời trang (quần áo, 
giày dép, mũ nón, đồ đội đầu, cà vạt, thắt lưng, khăn, đồ di chân và các sản phẩm phụ 
kiện thời trang), lương thực, thực phẩm, gia vị (tương ớt, nước mắm, nước chấm, xì dầu, 
dầu hào, mỳ chính, hạt tiêu, muối chấm, dầu ăn, bánh mì, gạo, ngũ cốc, rau, củ, quả, thịt, 
cá, trứng, hải sản đã qua sơ chế hoặc đóng hộp), đồ uống không cồn, nước tăng lực, nước 
khoáng, nước uống tinh khiết, xi rô cô đặc, nước ép hoa quả, kem, đồ uống có cồn, bia, 
nước giải khát, nước ngọt, thuốc lá, bánh, kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa chua, thực 
phẩm và chất ăn kiêng, hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, bát, 
bình, chén, đĩa, khay, âu), văn phòng phẩm (giấy, bìa, bút, vở, cặp sách, balô, keo đán, 
băng đĩa nhạc, mực viết, ghim cài, túi đựng, sản phẩm lưu hồ sơ, tài liệu, bảng, màu), đồ 
chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, búp bê, miếng ghép hình, đồ chơi mô hình, đồ chơi 
gỗ), hàng lưu niệm (hoa khô, khung ảnh, gấu bông, móc khóa, cây giả), đồ dùng gia dụng 
khác (gương soi, khăn mặt, khăn tắm, dựng cụ thể thao, túi ni lông), đồng hồ đeo tay và 
các phụ kiện của đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt, phụ kiện trang trí nhà cửa. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng cửa hàng trong trung tâm thương mại 
(bất động sản). 

 
 

 
(210) 4-2019-22723 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.1.5; A11.3.3; A18.1.8; 25.1.6 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Công Huy  (VN) 

370 Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
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(210) 4-2019-22724 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH AMSG  (VN) 

602/41C Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ] (lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc dầu); 
bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh [bộ phận của máy móc hoặc động cơ] (máy nén, 
bình lọc và hút ẩm, bộ bốc hơi, mắt gas, quạt trong hệ thống lạnh). 

 

 
(210) 4-2019-22726 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Công Huy  (VN) 

370 Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-22727 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hòa  (VN) 
Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2019-22743 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A20.1.9; 26.15.15; 26.13.1; 1.15.15; 

A1.13.10 
(591) Đen, đỏ, trắng, da cam, tím, xanh lục, 

xanh dương. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 

xuất K&T Việt Nam  (VN) 
Xóm Lũy Tiến, thôn Bãi, xã Cao Viên, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn bóng; sơn chống thấm; véc-ni; thuốc nhuộm. 
 

 
(210) 4-2019-22749 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh da trời, tím than, trắng. 
(731) COLUMBIA ASIA HEALTHCARE 

SDN. BHD.   (MY) 
Suite W701, West Tower, 7th Floor, 
Wisma Consplant 1, No. 2, Jalan SS 
16/4, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ liệu pháp vật lý; cố vấn về lĩnh vực dược học; cho 
thuê thiết bị y tế; cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc quản lý, vận hành và tư vấn về 
bệnh viện, phòng khám y tế và các cơ sở y tế khác; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến 
các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2019-22753 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A24.15.7; A26.4.18 
(731) Công ty cổ phần G500   (VN) 

Số 66A, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy, dép, mũ (trang phục).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo, sửa quần áo cho vừa số đo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2019-22778 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) SOK LENG  (KH) 

# 452, National Road 5, Sangkat 
Kilometre 6, Khan Russeykeo, Phnom 
Penh, Cambodia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn. 
 

 
(210) 4-2019-22779 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 3.1.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) SOK LENG  (KH) 

# 452, National Road 5, Sangkat 
Kilometre 6, Khan Russeykeo, Phnom 
Penh, Cambodia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2019-22780 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ZHEJIANG BEIER SHOES CO,.LTD  

(CN) 
Aotou Village Feiyun Sub-district, Ruian 
City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; giầy thể thao; giày; mũ; giày cao cổ; thắt lưng da (trang phục). 

 

 
(210) 4-2019-22789 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BENSLAND KOREA INC.   (KR) 

4F, 25, Bomun-Ro 14-Gil, Seongbuk-Gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn ướt cho trẻ em chứa chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch; xà phòng; 

dầu gội; mỹ phẩm cho trẻ em; chế phẩm làm sạch dùng cho toilet.  
 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; bông thấm hút; bông vô trùng; quần tã 
trẻ em; tã lót trẻ em; quần thấm hút dành cho người không tự chủ được.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
379 

(210) 4-2019-22794 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ESSENLUE CO., LTD.   (KR) 

(Nonhyeon-dong, Sung Hyun building) 
8F, 578 Gangnam-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn dùng để làm sạch được làm ẩm trước; khăn giấy dùng để làm sạch được 

làm ẩm trước để lau tay; khăn giấy dùng để làm sạch được làm ẩm trước dùng cho thú 
nuôi trong nhà; khăn giấy dùng để làm sạch được làm ẩm trước dùng cho mục đích vệ 
sinh; khăn dùng để làm sạch được làm ẩm trước dùng cho trẻ em; khăn làm bằng vải dùng 
để làm sạch được làm ẩm trước; khăn giấy dùng để làm sạch được làm ẩm trước; khăn ẩm 
làm bằng vải dùng cho quần áo; khăn dùng để làm sạch được làm ẩm trước dùng trong 
phòng vệ sinh; khăn có chưa mỹ phẩm được làm ẩm trước; khăn không dệt được làm ẩm 
trước dùng để tẩy trang; tất cả những sản phẩm trên đều được tẩm chế phẩm làm sạch. 

 
Nhóm 05: Tã lót dùng để bơi cho trẻ em; tã trẻ em [tã lót]; quần tã trẻ em [quần tã lót]; tã 
lót làm bằng xenluloza dùng một lần cho trẻ em; tã lót dùng một lần cho trẻ em; quần tã 
dùng một lần cho trẻ em; tã lót dùng khi bơi cho trẻ em dùng một lần; tã lót trẻ em dùng 
một lần làm bằng giấy và xenluloza; quần tã trẻ em dùng một lần làm bằng giấy và 
xenluloza; tã lót trẻ em dùng để bơi có thể tái sử dụng; tã lót trẻ em bằng giấy; tã lót cho 
trẻ em dùng một lần làm bằng giấy; tã lót trẻ em làm bằng vải; tã lót có chứa thuốc; chế 
phẩm chứa thuốc trị chứng phát ban khi dùng tã; thuốc mỡ có chứa thuốc trị chứng phát 
ban khi dùng tã lót; miếng lót dùng một lần cho tã lót; lớp lót làm bằng vải chuyên dùng 
cho tã lót có thể tái sử dụng cho trẻ em; tã lót làm bằng giấy; miếng lót cho tã lót; dải 
băng dùng cho tã lót; dây đai để giữ tã lót; miếng lót làm bằng giấy cho tã lót; tã lót dùng 
một lần làm bằng xenluloza; tã lót dùng một lần dùng để bơi cho trẻ em và em bé; khăn 
chứa thuốc được làm ẩm trước; khăn sát trùng dùng một lần.  

 
 

 
(210) 4-2019-22801 (220) 21.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 15.7.1; 26.1.1; A11.1.2 
(591) Nâu, trắng, vàng. 
(731) 1. Ngô Thu Trang  (VN) 

Park 7, Park Hill, phố Lĩnh Nam, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

2. Trần Triệu Thu Hiền  (VN) 
T11 Times City, 458 phố Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán chè; quán café; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống thức 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ ăn/đồ uống mang về. 

 

 
(210) 4-2019-22848 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KOSAN Việt Nam  
(VN) 
350/1/2A Nguyễn Văn Lượng, phường 
16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; thảo mộc tươi; cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt giống 

để trồng. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thịt heo, thịt bò, thủy hải sản, rau, củ, quả, đường. 
 

 
(210) 4-2019-22856 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 16.3.13 
(731) CHAN8E GLOBAL COMPANY 

LIMITED   (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG 1110, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; kính râm; 

chương trình máy tính (phần mềm tải xuống được). 
 

 
(210) 4-2019-22857 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CHAN8E GLOBAL COMPANY 

LIMITED   (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG 1110, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; kính râm; 

chương trình máy tính (phần mềm tải xuống được). 
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(210) 4-2019-22858 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4; 16.3.13 
(731) CHAN8E GLOBAL COMPANY 

LIMITED   (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG 1110, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; kính râm; 

chương trình máy tính (phần mềm tải xuống được). 
 

 
(210) 4-2019-22901 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23; A16.3.3 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ 

nhạt, đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH viễn thông tin 

học Trần Gia  (VN) 
197/27/34/8 đường TL15, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thiết bị ghi hình (camera), thiết bị báo cháy, thiết 

bị báo động, đầu ghi hình, thiết bị báo trộm, chuông cửa màn hình, hệ thống âm thanh (hệ 
thống các thiết bị âm thanh như: tai nghe, loa, hệ thống loa, máy nghe nhạc, dàn âm 
thanh), tổng đài điện thoại, điện thoại, máy chấm công, thiết bị điện thông minh (ổ cắm 
thông minh, công tắc thông minh, công tắc hẹn giờ, công tắc cảm ứng, đèn cảm ứng), 
mực in. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị ghì hình (camera); lắp đặt và sửa chữa hệ thống âm 
thanh, tổng đài; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động, 
hỏa hoạn; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy và thiết bị văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-22935 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH MTV NEWSUN 

Việt Nam  (VN) 
Số 093 phố Cầu Gồ, phường Pom Hán, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước rửa kính; nước rửa tay; nước rửa 
đa năng. 

 

(210) 4-2019-22936 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) SOK LENG   (KH) 

# 452, National Road 5, Sangkat 
Kilometre 6, Khan Russeykeo, Phnom 
Penh, Cambodia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2019-22939 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, vàng nâu, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Liêu Văn Cang  

(VN) 
Số 120, tổ 3, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận 
Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá sấy khô; cá tẩm gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-22942 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A8.1.16; A8.1.17 
(591) Hồng, nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

bánh kẹo ROSE PIE Việt Nam  
(VN) 
Số 263-265, đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa bột (cho trẻ em); thực phẩm cho trẻ em; thực phẩm 

ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược phẩm; tinh bột 

để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 29: Bơ; mứt ướt; sữa đông; sữa; sản phẩm sữa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh kem; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở ngũ cốc; cà phê. 

 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng 

[đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; nước ép rau quả [đồ uống]; bia. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, sữa bột (cho trẻ em), thực phẩm cho trẻ em, 

thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, đường từ sữa dùng cho mục đích dược 

phẩm, tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược phẩm, bơ các loại, mứt ướt, kem 

(sản phẩm sữa), sữa đông (dùng làm pho mát), sữa và sản phẩm từ sữa, sữa chua, thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, bánh kẹo, bánh trung thu, bánh kem, bánh ngọt, bánh 

nướng, bánh mì, bánh quy, hương liệu cho bánh ngọt (trừ tinh dầu), hương liệu cho đồ 

uống (trừ tinh dầu) thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, cà phê, trà (chè), đồ uồng làm 

từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây, nước khoáng (đồ uống), nước hoa quả 

ép lạnh (đồ uống), nước ép rau quả (đồ uống), bia, đồ uống không có cồn; đại lý xuất 

nhập khẩu các sản phẩm trên. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực 

hiện; quán cà phê; quán rượu nhỏ; cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh, bánh ngọt (do nhà 

hàng tự thực hiện); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-22947 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ANGLES INCORPORATED PTE LTD  

(SG) 

120 Lower Delta Road, #15-11 Cendex 

Centre, Singapore 169208, Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 

giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc 

lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điện tử; bật lửa dùng cho người hút thuốc; 

bình sinh hơi cho người hút thuốc; thuốc lá. 
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(210) 4-2019-22957 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.9.25 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển. 
(731) Trần Văn Quyết   (VN) 

Số nhà 38b-c, ngõ 209 phố Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá 

bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê mua bất động sản.    
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; đại lý bán vé máy bay; dịch 
vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê xe ô tô.    

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích văn hóa, thể thao, giải trí, giáo dục.  

 

 
(210) 4-2019-22974 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.3.1; 1.15.15; 15.7.1 
(591) Xám nhạt, vàng (đậm và nhạ), nâu, 

trắng. 
(731) LUBREX FZC   (AE) 

Plot 1E-02C, P.O. Box 42438, Hamriyah 
Free Zone, Sharjah, United Arab 
Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn (chất bôi trơn công nghiệp); hợp chất để 

thấm hút, làm ướt và kết dính bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và hợp chất 
cháy sáng; nến và bấc dùng để thắp sáng. 

 

 
(210) 4-2019-22975 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 5.7.18 
(731) Phạm Thanh Tùng  (VN) 

67 Mai Hắc Đế, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Quán giải khát; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống và nước ép các loại do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-22982 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) WHOOT LIMITED   (HK) 

14/F, One Hysan Avenue, Causeway 
Bay, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đọc mã vạch; bao đựng điện thoại thông minh; chương trình máy vi tính, 

phần mềm tải xuống được; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; vỏ bọc cho điện thoại thông minh. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh chương trình khách hàng bay thường xuyên; dịch 
vụ quản Iý kinh doanh chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; dịch vụ hãng 
quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư 
vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ marketing mục 
tiêu. 

 
Nhóm 42: Điện toán đám mây; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích 
hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; số hoá tư liệu 
[quét]; lưu trữ dữ liệu điện tử; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân (để ngăn chặn 
hành vi trộm thông tin qua internet); giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng (ngăn chặn 
hành vi trộm thẻ qua internet); thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; dịch vụ tư vấn công nghệ thông 
tin; giám sát bộ xử lý trung tâm (cpu) nhờ truy cập từ xa; giám sát bộ xử lý trung tâm 
(cpu) để phát hiện sự cố; giám sát bộ xử lý trung tâm (cpu) để phát hiện vi phạm dữ liệu; 
sao lưu dữ liệu off-site; bảo trì phần mềm cho thiết bị xử lý trung tâm (cpu); dịch vụ lưu 
trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; cập nhật phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2019-22984 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DENG XINJUN   (CN) 

21E, Building 2, No.265 Qianjinyi Road, 
Baocheng, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong 518101, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng 

xuyến; trâm cài [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; hoa tai; đồng 
hồ; dây đeo cho đồng hồ đeo tay; đồng hồ chạy điện; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]. 
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(210) 4-2019-22997 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước 

biển, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tinh dầu Lạc 
Thủy  (VN) 
Cụm công nghiệp Phú Thành, thôn Phú 

Thắng, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, 

tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu hồi; tinh dầu; tinh dầu ete; tinh chất bạc hà 

[tinh dầu].  
 

 
(210) 4-2019-22999 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.4.18; A26.4.6; 25.1.6 

(731) SUN YIK FOOD LIMITED   (HK) 

Flat C-D, 9/F., Van Fat Factory Building, 

20-22 Ng Fong Street, San Po Kong, 

Kowloon, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; hải sản đóng hộp; bào ngư, không còn sống; rau đã được bảo quản; món 

ăn nấu sẵn bao gồm chủ yếu là thịt, hải sản, gia cầm hoặc cá; cá, không còn sống.  
 

 
(210) 4-2019-23013 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.12; 5.1.13 

(731) 1. TEIJIN FRONTIER CO., LTD.  (JP) 

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan 

2. ASHIMORI INDUSTRY CO., LTD.  

(JP) 

11-61, 7-Chome, Senrioka, Settsu-City, 

Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình (không bằng kim loại); vật liệu xây dựng không 

bằng kim loại; tấm kỹ thuật không bằng kim loại sử dụng trong xây dựng dân dụng; vật 

liệu công nghiệp không bằng kim loại sử dụng trong xây dựng dân dụng. 
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(210) 4-2019-23015 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) AIOLI CO., LTD.  (KR) 

10, Yeonmujang 11-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví tiền; ví đựng danh thiếp; ô; dù (ô che nắng); da cho giày; da 

thuộc; túi cho người leo núi; ba lô cho người leo núi; túi cho thể thao; túi du lịch; hành lý 
du lịch; vali du lịch; vật liệu giả da; túi cho người cắm trại; túi xách tay; khung của túi 
xách tay; túi đựng đồ vệ sinh (không chứa đồ bên trong); hộp đựng đồ trang điểm có thể 
mang đi được (không chứa đồ bên trong). 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; bít tất 
ngắn cổ; khăn choàng cổ; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; quần áo lót; mặt nạ mùa đông 
[trang phục]; thắt lưng [trang phục]; dây đeo quần; dép; giầy thể thao; quần áo thể thao; 
vật giữ ấm chân; dải băng buộc đầu [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2019-23022 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) PARK ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
15, Jungang-ro 8-gil, Guro-gu, Seoul, 
08223, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện có lò nướng và mặt bếp để nấu; bếp điện; bếp điện từ có lò nướng và 

mặt bếp để nấu; bếp lò chạy điện tích hợp nấu và nướng; lò nấu ăn dùng điện cho mục 
đích gia dụng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; tấm sưởi chạy điện cho mục đích gia dụng; 
bếp nấu ăn, dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]. 

 

 
(210) 4-2019-23023 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 26.1.1; 26.1.6; 25.12.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) PARK ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
15, Jungang-ro 8-gil, Guro-gu, Seoul, 
08223, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện có lò nướng và mặt bếp để nấu; bếp điện; bếp điện từ có lò nướng và 

mặt bếp để nấu; bếp lò chạy điện tích hợp nấu và nướng; lò nấu ăn dùng điện cho mục 
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đích gia dụng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; tấm sưởi chạy điện cho mục đích gia dụng; 
bếp nấu ăn, dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]. 

 

 
(210) 4-2019-23027 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH Tâm Bảo Khánh  

(VN) 
Số 4, ngách 107/206, ngõ 107, đường 
Lĩnh Nam, tổ 36, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; rau củ quả đã chế biến; cá đã chế biến. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch sinh thái; hướng dẫn khách 
du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải du lịch. 

 
Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng sinh thái; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
[lưu trú tạm thời]; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-23035 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.7; 

26.4.4 
(591) Vàng, trắng, xanh đen. 
(731) Lê Thị Mùi  (VN) 

Số 10/3 thôn Tân Hiệp, xã Liên Hiệp, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-23053 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan 
(R.O.C.) 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bột mỳ; bánh mỳ; mỳ sợi; mỳ sợi ăn liền; sản phẩm được làm từ bột mì xay.  
 

 
(210) 4-2019-23063 (220) 24.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Da cam, da cam nhạt, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, đen. 
(731) MEDICAROID CORPORATION   (JP) 

1-6-5 Minatojima Minamimachi, Chuo-
ku, Kobe, Hyogo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy vi tính, 

tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống 
được; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị cuối máy tính; máy tính 
chủ; thiết bị ngoại vi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, có thế tải xuống; rô bốt phẫu thuật 
dùng cho mục đích khoa học và nghiên cứu; thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm; đồ đạc 
đặc chủng cho phòng thí nghiệm. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, người máy dùng trong 
phẫu thuật và máy móc và dụng cụ của chúng; người máy dùng trong mổ soi bụng và máy 
móc và dụng cụ của chúng; thiết bị điều khiển người máy dùng trong y học; người máy 
dùng trong y học và bộ phận và phụ kiện của chúng; dao dùng cho mục đích phẫu thuật 
hoặc dao mổ; bàn mổ dùng trong phẫu thuật; bàn để điều trị và hoặc làm xét nghiệm cho 
bệnh nhân; đồ đạc đặc chủng dùng cho mục đích y tế; bộ phận của những sản phẩm trên.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sữa chữa thiết bị và dụng cụ y tế; bảo dưỡng và sửa chữa 
từ xa thiết bị và dụng cụ y tế; cung cấp thông tin liên quan đến lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa thiết bị và dụng cụ y tế; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa người máy dùng trong y học 
và bộ phận và phụ kiện của chúng; bảo dưỡng và sửa chữa từ xa người máy dùng trong y 
học và bộ phận và phụ kiện của chúng; cung cấp thông tin liên quan đến lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa người máy dùng trong y học và bộ phận và phụ kiện của chúng; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bảo dưỡng và sửa 
chưa từ xa máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; cung cấp thông tin liên quan đến 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần mềm máy vi tính và chương trình máy vi 
tính; bảo dưỡng và sửa chữa từ xa phần mềm máy vi tính và chương trình máy vi tính; 
cung cấp thông tin liên quan đến lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần mềm máy vi tính và 
chương trình máy vi tính; giám sát từ xa điều kiện vận hành cửa thiết bị và dụng cụ y tế; 
giám sát từ xa điều kiện vận hành của người máy dùng trong y học và các bộ phận và phụ 
kiện của chúng; giám sát từ xa điều kiện vận hành của máy vi tính và thiết bị ngoại vi 
máy vi tính.  

 
Nhóm 44: Cho thuê thiết bị và dụng cụ y tế và các bộ phận và phụ kiện của chúng; dịch 
vụ y tế; phẫu thuật và điều trị y tế bằng việc giám sát từ xa hoặc vận hành từ xa thiết bị và 
dụng cụ y tế; phẫu thuật và điều trị y tế bằng việc giám sát hoặc vận hành từ xa người máy 
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dùng trong y học và các bộ phận và phụ kiện của chúng; dịch vụ y tế từ xa; trợ giúp y tế; 
trợ giúp phẫu thuật; cung cấp thông tin y tế hoặc thông tin điều trị bệnh và dịch vụ cố vấn 
và tư vấn liên quan đến những dịch vụ này. 

 

 
(210) 4-2019-23090 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; A2.3.16; 2.3.8 
(731) MY MAG ESSENTIALS   (AU) 

95 Polka Rd, Byfield, QLD, 4703, 
Australia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng cho mặt và cơ thể; dầu dùng cho mặt và cơ thể (dùng cho mục 

đích mỹ phẩm); chế phẩm tẩy da chết dùng cho cơ thể và mặt; muối tắm không dùng cho 
mục đích y tế; chất khử mùi cơ thể; chế phẩm xịt mùi cơ thể.  

 

 
(210) 4-2019-23223 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 25.12.1 
(731) V.BEAUTY BIOTECH INC.  (TW) 

3F., No.250, Sec.4, Zhongxiao E. Rd., 
Da-an Dist., Taipei City 10692, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích bán lẻ; bán đấu giá; thông tin thương mại 
và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ [cửa hàng tư vấn 
tiêu dùng]. 

 

 
(210) 4-2019-23224 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 25.12.1 
(731) V.BEAUTY BIOTECH INC.  (TW) 

3F., No.250, Sec.4, Zhongxiao E. Rd., 
Da-an Dist., Taipei City 10692, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình; cắt sửa móng tay; xoa bóp; triệt lông bằng thuốc làm rụng 

lông; trị liệu theo phương pháp xoa bóp bằng dầu thơm; thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-23228 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 26.15.15 
(731) HONG, LAHEE  (KR) 

#711, 604, Seolleung-ro, Gangnam-gu, 
Seoul 06097 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc cơ thể; mỹ phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước hoa; gói mặt nạ 
cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng mỹ phẩm; dầu gội đầu, không chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dịch vụ bán 
buôn xà phòng bánh; dịch vụ quan hệ công chúng liên quan đến làm đẹp; dịch vụ hãng 
quảng cáo liên quan đến làm đẹp; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng liên quan đến làm đẹp [cho 
người khác]; dịch vụ bán buôn dầu gội đầu; dịch vụ bán buôn dụng cụ mỹ phẩm; dịch vụ 
bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ sắp xếp bán hàng mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc da; dịch vụ thẩm mỹ 
viện làm đẹp da; dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 
vụ cung cấp thông tin về làm đẹp; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ vẽ móng tay, chân nghệ thuật; 
dịch vụ tư vấn cách trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-23234 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) WÌil¸i.am, LLC  (US) 

c/o NKSFB 10960 Wilshire Blvd., 5th 
Floor Los Angeles, CA 90024, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc cho tai nghe và loa; bao đựng tai nghe và loa di động; phần mềm 

máy tính (ghi sẵn), cụ thể là phần mềm máy tính để cập nhật cho tai nghe và loa không 
dây; tai nghe nhét tai; bao đựng cho tai nghe nhét tai; tai nghe. 

 

 
(210) 4-2019-23235 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) YOUNGMEEDEE FUTURE GROUP 

COMPANY LIMITED  (TH) 
55/5 Bang Khun Thian-Chai Thale Road, 
Samae Dam Sub-District, Bang Khun 
Thian District, Bangkok Metropolis 
10150 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm tẩy rửa dùng cho ô tô; nước hoa 
dùng cho ô tô; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch đa năng; chế phẩm làm sạch cho « 
tô; chế phẩm thơm [mỹ phẩm]; nước hoa xịt phòng. 

 

 
(210) 4-2019-23236 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) YOUNGMEEDEE FUTURE GROUP 

COMPANY LIMITED  (TH) 
55/5 Bang Khun Thian-Chai Thale Road, 
Samae Dam Sub-District, Bang Khun 
Thian District, Bangkok Metropolis 
10150 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm tẩy rửa dùng cho ô tô; nước hoa 

dùng cho ô tô; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch đa năng; chế phẩm làm sạch cho « 
tô; chế phẩm thơm [mỹ phẩm]; nước hoa xịt phòng. 

 

 
(210) 4-2019-23244 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LOVE LETTERS LIMITED  (CN) 

Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza 788 
Cheung Sha Wan RD KL, Hongkong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, 

ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; phần mềm trò chơi máy vi 
tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị xử lý dữ liệu; rô bốt có hình 
dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo; cầu dao điện; pin điện. 

 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; cho vay trả góp; đầu tư vốn; thanh toán bù trừ [tài chính]; 
dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; chuyển tiền điện tử; cung cấp thông tin tài chính thông 
qua một trang web; đổi tiền; ủy thác quản lý tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức triển lãm 
nhằm mục đích giáo dục hoặc văn hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không 
thể tải về; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giải trí; cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp nhạc trực tuyến, không thể tải về; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế bao bì; nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy vi 
tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; 
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bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; cung cấp thông tin về lập trình và công nghệ máy tính 
thông qua một trang web. 

 

 
(210) 4-2019-23262 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần giải trí EMG  

(VN) 
Số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 

dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn (lucky draw).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách 
sạn; nhà dưỡng lão.  

 
 

 
(210) 4-2019-23266 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 8.7.2; 8.7.17; 8.1.25 
(591) Trắng, đỏ, hồng, vàng, đa cam, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần giải trí EMG  

(VN) 
Số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp 

dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn; mua bán rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, xì gà và các vật dụng phục vụ hút 
xì gà như hộp đựng xì gà, dao cắt; đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí, câu lạc bộ thể thao, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương trình biểu diễn, phát thanh và 
truyền hình; quay số may mắn (lucky draw).  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bar (quán rượu); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); cơ sở lưu trú tạm thời; khách 
sạn; nhà dưỡng lão.  

 

 
(210) 4-2019-23274 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GENPEAU   (KR) 

B-1004, 30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, 
Incheon, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm chống nắng, son môi; nước thơm để làm 

đẹp (mỹ phẩm); xà phòng mỹ phẩm; dầu gội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-23275 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ACETECH   (KR) 

ROOM 6003, 81, Neungan-ro, Danwon-
gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp quang; cáp ruy băng (cáp phẳng); chốt nối các cạnh của ống bảo vệ và 

ống dẫn cáp; bộ nối quang (dùng cho thiết bị điện và điện tử); bộ nối sợi quang.  
 

 
(210) 4-2019-23294 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Be Group  

(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; bảo lãnh tài chính; quản lý quỹ lương hưu; quyên góp quỹ từ thiện; 

quản lý quỹ từ thiện; cung cấp tài chính cho dịch vụ giáo dục, dịch vụ phúc lợi xã hội, học 
bổng và dịch vụ cộng đồng; dịch vụ thanh toán trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mẫu giáo; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ thư viện cho thuê 
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sách; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui 
chơi giải trí và giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao; 
phòng tập thể hình; dịch vụ huấn luyện viên thể dục; dịch vụ tổ chức quay giải xổ số; rạp 
chiếu phim. 

 
Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh tại 
phòng khám đa khoa, tư vấn lối sống (y tế); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn tâm 
lý; dịch vụ thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe; cho thuê thiết bị y tế, dịch vụ nha 
khoa. 

 

 
(210) 4-2019-23300 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Be Group  

(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc kháng sinh; thực phẩm chức 

năng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; sữa bột cho trẻ em; 
đồ uống y tế; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc kháng sinh, 
thực phẩm chức năng, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thảo dược, 
sữa bột cho trẻ em, đồ uống y tế, chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-23301 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Be Group  

(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn trong trung tâm thương mại, bán hàng theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc internet, dịch vụ kinh doanh siêu thị cho các sản phẩm gồm hàng 
may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ da và giả gia, đồng hồ, kính mắt, thiết bị, dụng cụ thể 
dục, thể thao, điện thoại, máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn 
thông, máy ảnh, vật liệu ảnh, thiết bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, hàng lưu niệm, trò chơi, 
đồ chơi, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, bột giặt, chất tẩy rửa và vệ sinh đồ điện gia dụng 
(máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 
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sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy hút bụi), giường, tủ, thảm, đệm, bàn ghế, 
đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đũa, muỗng, rổ, thau, 
chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chìa xà phòng, kệ đựng mỹ 
phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế 
ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, trang thiết bị y tế, máy móc dụng cụ ngành 
y tế, các sản phẩm phục vụ ngành y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược, y 
tế và thú y, vật liệu băng bó (dùng trong y tế), sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột 
ngũ cốc, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ 
uống có gas (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thức 
ăn cho động vật cảnh; dịch vụ đặt hàng [cho người khác]; cung cấp thông tin thương mại 
qua internet; dịch vụ thu mua cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho công việc 
kinh doanh của người khác). 

 

 
(210) 4-2019-23303 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Be Group  

(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải về; thiết bị và dụng cụ dẫn hướng, dò tìm, xác 

định và định vị điện tử; thiết bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, máy truyền và máy nhận 
dữ liệu sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS; phần mềm cho hệ thống dẫn hướng sử 
dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS; thiết bị theo dõi nhân sự; thiết bị hiển thị vị trí của 
xe cộ hoặc xe đạp; thiết bị và dụng cụ định hướng qua vệ tinh; máy chủ liên lạc [phần 
cứng máy tính], thiết bị định tuyến mạng; thiết bị để xử lý thanh toán điện tử; thẻ thanh 
toán trả trước được mã hóa; thiết bị đầu cuối để xử lý điện tử các thanh toán bằng thẻ tín 
dụng; phần mềm và hệ thống xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính liên quan đến các dịch vụ 
cho thuê xe ô tô, taxi và tất cả các dịch vụ cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần 
mềm máy tính để tham gia và điều phối dịch vụ vận tải; phần mềm lên lịch trình và gửi đi 
tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ; phần mềm máy tính để nhận, sắp xếp 
và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần mềm máy tính dẫn đường định hướng; phần mềm máy 
tính được dùng bởi tổng đài điều hành xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách 
tiềm năng để đi chung; phần mềm ứng dụng di động để tham gia và điều phối dịch vụ vận 
tải, cụ thể là phần mềm để lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có 
động cơ; phần mềm ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần 
mềm ứng dụng di động dẫn đường định hướng; phần mềm ứng dụng di động được dùng 
bởi tổng đài điều hành xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để đi 
chung. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, kết nối các cuộc gọi, tin nhắn 

thông báo ngắn (SMS) và thông báo phát rộng gửi cho bên thứ ba là người điều khiển 

phương tiện cơ giới địa phương nằm trong vùng lân cận của người sử dụng điện thoại di 

động; dịch vụ thông tin liên lạc và truyền thông tin bằng điện thoại di động, truyền tin và 
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ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền phát dữ liệu; truyền tập tin số, thư điện tử; truyền 

video theo yêu cầu; gửi tin nhắn, dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ điện thoại; dịch vụ kết nối 

và chuyển hướng viễn thông. 

 

Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ cung cấp cho thuê phương tiện vận tải thông qua một ứng 

dụng di động; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi bằng phương tiện điện tử trực 

tuyến; vận chuyển hành khách, hàng hóa; nhận và giao bưu kiện, hàng hóa và cung cấp 

dịch vụ vận tải và thông tin du lịch qua thiết bị viễn thông di động; cung cấp thông tin về 

các dịch vụ vận chuyển và đặt chỗ cho các dịch vụ vận chuyển và sắp xếp chuyến du lịch 

thông qua một trang web; cho thuê xe; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; 

dịch vụ giao đồ ăn; hậu cần vận tải; hãng du lịch [trừ việc giữ chỗ khách sạn nhà trọ]. 

 

Nhóm 42: Cung cấp một trang mạng có thông tin chuyên về dịch vụ vận tải và đặt chỗ 

cho các dịch vụ vận tải; cung cấp việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không 

thể tải xuống liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ vận tải, điều phối xe cho khách 

hàng, đặt chỗ cho dịch vụ vận tải và gửi xe cộ có động cơ tới khách hàng; cung cấp sử 

dụng tạm thời các ứng dụng phần mềm có thể tải về được truy cập thông qua một trang 

web; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm điều hành có thể tải về trực tuyến cho mạng 

máy tính và máy chủ, và để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây; lập trình máy 

tính để xử lý dữ liệu và cho hệ thống thông tin liên lạc; dịch vụ lập trình máy tính để lưu 

trữ dữ liệu và để bảo mật dữ liệu điện tử. 
 

 
(210) 4-2019-23304 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần Be Group  
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch 

vụ vận tải, giao vận; dịch vụ cung cấp cho thuê phương tiện vận tải thông qua một ứng 

dụng di động; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi bằng phương tiện điện tử trực 

tuyến; nhận và giao bưu kiện, hàng hóa và cung cấp dịch vụ vận tải và thông tin du lịch 

qua thiết bị viễn thông di động; cung cấp thông tin về các dịch vụ vận chuyển và đặt chỗ 

cho các dịch vụ vận chuyển và sắp xếp chuyến du lịch thông qua một trang web; cho thuê 

xe; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ giao đồ ăn; hậu cần vận tải; 

hãng du lịch [trừ việc giữ chỗ khách sạn nhà trọ]. 
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(210) 4-2019-23305 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 3.4.11; 8.3.1 
(591) Cam, da cam, trắng, đỏ, xanh dương, 

xanh da trời, đen, hồng, xám, nâu vàng. 
(731) Công ty TNHH Dã Mộc  (VN) 

313 Nguyễn An Ninh, phường 9, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa dê; sữa tươi; sữa chua. 
 

Nhóm 35: Mua bán sữa dê, sữa tươi, sữa chua. 
 

 
(210) 4-2019-23306 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12; A1.1.10 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Văn Cường  (VN) 
20/21 thôn Finôm, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Nem chua; chả lụa (làm từ nguyên liệu chính là thịt lợn); chả bò (làm ra từ thịt 

bò); chả giò thủ (làm ra từ thịt lợn); chà bông lợn (ruốc làm từ thịt lợn); thịt nguội 
(nguyên liệu chính để làm ra là thịt lợn). 

 

 
(210) 4-2019-23307 (220) 25.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 1.15.11; 15.7.1; 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trí  (VN) 
Số 85/8/15 hẻm 85, khu 2, đường Phú 
Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo võ thuật. 
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(210) 4-2019-23309 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn 
Bimemo  (VN) 
34/5 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Sách.  
 

Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; giảng dạy. 
 

Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe. 
 
 

 
(210) 4-2019-23310 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; A26.11.13; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ, vàng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Minh Thành 
Tiến  (VN) 
Lô E, đường A, KCN Bình Chiểu, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Hộp bảo vệ đồng hồ nước bằng thép. 

 
 

 
(210) 4-2019-23311 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quốc tế Welltrix  (VN) 
Số 154, đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dao (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 35: Mua bán dao (dụng cụ cầm tay). 
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(210) 4-2019-23312 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quốc tế Welltrix  (VN) 
Số 154, đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dao (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 35: Mua bán dao (dụng cụ cầm tay). 
 
 

 
(210) 4-2019-23313 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần West Green 
Design  (VN) 
Số nhà 30, tổ 1, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; mành che nắng cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất]; vách ngăn 
đứng [đồ nội thất]; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ nội thất]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về 
xây dựng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập quy hoạch đô thị; tư vấn kiến trúc dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội 
thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 
bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 
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(210) 4-2019-23314 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; 26.13.25; 26.1.2; 26.4.1; 

A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần West Green 
Design  (VN) 
Số nhà 30, tổ 1, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; mành che nắng cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất]; vách ngăn 
đứng [đồ nội thất]; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ nội thất]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về 
xây dựng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập quy hoạch đô thị; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế nội 
thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng; 
bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 
 

 
(210) 4-2019-23315 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 3.1.6; 3.1.8; 3.1.16 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
quốc tế TECHFOX  (VN) 
Số nhà 7A2, khu tập thể bệnh viện Bạch 
Mai, đường Phùng Khoang, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; nền tảng phần 

mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị 
định vị toàn cầu; thiết bị định vị bằng âm thanh; thiết bị đo khoảng cách. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về, chương trình máy vi 
tính [phần mềm có thể tải xuống được], nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc 
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có thể tải về, phần mềm máy tính [ghi sẵn], thiết bị định vị toàn cầu, thiết bị định vị bằng 
âm thanh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2019-23316 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; A11.3.2; 26.1.1; 

25.5.2 
(591) Vàng kem, đỏ nhung, xanh mực, vàng 

kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Làng y khoa NM  
(VN) 
14 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, tổ yển tươi, tổ yến thô, yến sơ chế, yến tinh chế. 

 

 
(210) 4-2019-23317 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, đen sáng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chang Yu  (VN) 
79A Nguyễn Văn Ni, khu phố 2, thị trấn 
Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa); dầu 

gội đầu; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2019-23318 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Lê Triều Minh Khoa  (VN) 
37/4A Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn gia súc; thức 

ăn cho vật nuôi trong nhà. 
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(210) 4-2019-23319 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thượng Hiền  (VN) 
220/85 Nguyễn Văn Khối, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; tất; mũ nón; quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ca vát, giày dép, va li, túi xách, ba lô, thắt lưng, mũ (nón), quần, áo, 
khăn quàng cổ, vớ, bao tay, tạp dề. 

 

(210) 4-2019-23320 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.4; A5.3.13; A5.3.15; A1.1.10; 

A1.1.5; 1.15.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM - SX trà Vạn 
Phúc  (VN) 
123, ấp 1, xã Phước Đông, huyện Cần 
Đuốc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); trà đen; trà xanh; trà trân châu; trà ướp 

lạnh. 
 

 
(210) 4-2019-23321 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.5.4; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

cam đậm, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ du lịch 
nông trại Hoa Lúa  (VN) 
Số 16 đường 775, tổ 3, ấp Xóm Chùa, xã 
An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức du lịch sinh thái; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du 

lịch cộng đồng; dịch vụ vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2019-23322 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 7.3.1; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ và 
Giải trí 218  (VN) 
A34/17ab9 ấp 1, quốc lộ 50, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; cho thuê các 

thiết bị điện ảnh; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; đào tạo diễn viên múa; dịch vụ 
cung cấp nhân sự sự kiện (cung cấp người mẫu, ca sĩ, mc, nhóm múa). 

 

 
(210) 4-2019-23323 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Tím, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PTX  (VN) 
Số 02 Lê Ngô Cát, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ tài chính và tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2019-23324 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Tím, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PTX  (VN) 
Số 02 Lê Ngô Cát, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ tài chính và tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2019-23325 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1 
(591) Tím, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PTX  (VN) 
Số 02 Lê Ngô Cát, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ tài chính và tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-23326 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Tím, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PTX  (VN) 
Số 02 Lê Ngô Cát, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ tài chính và tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2019-23327 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 8.1.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu vàng, trắng, trắng ngà, 

đen, ghi xám. 
(731) Thái Thị Hằng  (VN) 

Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh rán. 

 

 
(210) 4-2019-23328 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; 1.3.1; 26.2.7; 26.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học môi trường Thái Dương  
(VN) 
Thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm khử mùi, vệ sinh chuồng trại (chế 

phẩm khử mùi không khí); chế phẩm tắm cho động vật [thuốc diệt sâu bọ, côn trùng]; chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y. 
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(210) 4-2019-23329 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AP  (VN) 
Số 4 ngách 193 ngõ 143 phố Nguyễn 
Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; kem dưỡng da; xà phòng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao cao su; 
bơm kim tiêm dùng một lần; thiết bị dùng trong vật lý trị liệu. 

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y, thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm tiêm dùng một lần, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2019-23330 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Đức Nam  (VN) 
Số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô; lốp xe đạp; săm lốp xe đạp; má phanh dùng cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-23332 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, nâu, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tamico Việt 
Nam  (VN) 
Tổ 20, phường 2, thành phố Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải móng tay, chân; đồ dùng tẩy trang; tăm. 
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Nhóm 24: Chăn; khăn tắm [trừ quần áo]; tấm trải phủ giường; vải sử dụng trong ngành 
dệt; khăn bằng vải để tẩy trang. 

 
Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ; tất chân; đồ đi ở 
chân. 

 

 
(210) 4-2019-23334 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Nano Việt Nam  (VN) 
Số nhà A5, TT3 Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 
 
 

 
(210) 4-2019-23336 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH nhôm Kinlong  
(VN) 
Số nhà 644, đường Ngô Gia Tự, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; nhôm; dây nhôm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thanh nhôm, nhôm, dây nhôm. 
 
 

 
(210) 4-2019-23337 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Mebipha  (VN) 
18/8 A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y, thủy sản. 
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(210) 4-2019-23338 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Mebipha  (VN) 
18/8 A đường 143 Quang Trung, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y, thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-23339 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Hồ Ngọc Uyên Uyên  (VN) 

84A/46 Trần Hữu Trang, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng thơm; tinh dầu; mặt nạ [làm đẹp]. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế như: thực phẩm làm đẹp da, thực 
phẩm uống làm đẹp, trắng da, thực phẩm giảm cân. 

 

Nhóm 35: Mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, mặt nạ, thực 
phẩm chức năng, quần áo thời trang; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet (nhằm 
mục đích bán hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ 
cho người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích 
kinh doanh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện. 
 
 

 

 
(210) 4-2019-23340 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 26.1.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & DV Vinh 
Anh  (VN) 
Số nhà 606, đường Xương Giang, 
phường Xương Giang, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 
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(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô và săm lốp ô tô; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); săm cho lốp xe 
bơm hơi; lốp đặc cho xe cộ; mặt gai của lốp dùng để lắp lại lốp xe; bơm hơi (phụ tùng xe 
cộ); máy ra vào lốp ô tô. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng phân phối sản phẩm phụ trợ của ô tô và xe máy. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; đắp lốp (lốp xe); lưu hóa lốp xe (sửa chữa); bảo dưỡng xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-23341 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Tuyết Oanh  (VN) 
Số 2 đường Thanh Niên, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-23342 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 3.7.17 
(591) Nâu, vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng AVA  (VN) 
Số 1 ngõ 46 đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các loại công trình; trang trí nội ngoại thất; xây lắp bảo trì 

bảo dưỡng các công trình xây dụng; phá dỡ các công trình xây dựng; tư vấn xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình. 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế đối với các công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; 
thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ thiết kế bộ nhận 
diện thương hiệu; dịch vụ thiết kế nhãn hiệu. 

 

 
(210) 4-2019-23343 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH Thái Gia Minh  

(VN) 
389/16/20 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IP LEADER (IP 
LEADER CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt, mắt kính; mũ bảo hiểm xe đạp, 
 

Nhóm 12: Xe đạp; phụ kiện bổ sung cho xe đạp dùng (gương chiếu hậu, chuông xe đạp, 
vỏ bọc yên, giá đỡ bình nước). 

 

Nhóm 18: Balô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi xách tay; ví đựng tiền, bỏ túi; 
cặp học sinh; túi đeo vai. 

 
Nhóm 25: Giày thể thao; giày da; dép; mũ (đồ đội đầu); quần áo cho người đi xe đạp. 

 

 
(210) 4-2019-23344 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.13; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá. 
(731) Công ty TNHH giáo dục quốc 

tế Bamboo  (VN) 
54, đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 
04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IP LEADER (IP 
LEADER CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục 
được cung cấp bởi nhà trường; tư vấn giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-23345 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ xanh Nanotech 
Việt Nam  (VN) 
Số 64, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe 
làm từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế); trà thảo mộc (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Thực phẩm chế biến trên cơ sở thịt cá, rau, củ; thịt gia súc, gia cầm không còn 
sống; rau, củ, quả đã được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 30: Trà (chè); trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà 
(không dùng cho mục đích y tế); trà túi lọc; thực phẩm được làm từ bột ngũ cốc (ngũ cốc 
là chủ yếu). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước hoa quả (đồ uống không cồn). 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng, thảo dược, dược liệu 

và sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm 

chế biến trên cơ sở thịt, cá, rau, củ, thịt gia súc, gia cầm không còn sống, rau, củ, quả đã 

được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín, trà (chè), trà (chè) thảo mộc, thực phẩm được làm 

từ bột ngũ cốc, rau, củ, quả còn tươi, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống không cồn, nước ép 

trái cây, đồ uống có cồn, thuốc lá, rượu bia. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu (chăm sóc sức khỏe); dịch vụ 

trồng cây dược liệu. 
 

 
(210) 4-2019-23346 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ xanh Nanotech 
Việt Nam  (VN) 
Số 64, đường Ngụy Như Kon Tum, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe 

làm từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế); trà thảo mộc (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Thực phẩm chế biến trên cơ sở thịt cá, rau, củ; thịt gia súc, gia cầm không còn 

sống; rau, củ, quả đã được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 30: Trà (chè); trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà 

(không dùng cho mục đích y tế); trà túi lọc; thực phẩm được làm từ bột ngũ cốc (ngũ cốc 

là chủ yếu). 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước hoa quả (đồ uống không cồn). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng, thảo dược, dược liệu 

và sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm 

chế biến trên cơ sở thịt, cá, rau, củ, thịt gia súc, gia cầm không còn sống, rau, củ, quả đã 

được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín, trà (chè), trà (chè) thảo mộc, thực phẩm được làm 

từ bột ngũ cốc, rau, củ, quả còn tươi; đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống không cồn, nước ép 

trái cây, đồ uống có cồn, thuốc lá, rượu bia. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu (chăm sóc sức khỏe); dịch vụ 

trồng cây dược liệu. 
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(210) 4-2019-23347 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Vạn Phúc 
Hưng  (VN) 
59 đường số 38, khu Bình Phú 2, phường 
10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 

xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; mỹ phẩm; xà phòng; chế 
phẩm vệ sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2019-23348 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 1.5.1; 1.17.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, đỏ, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Ngọc 
Thơm  (VN) 
12/14/18 đường 49, khu phố 7, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

sữa. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn. 

 
 

 
(210) 4-2019-23350 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

điện Đông Nam á  (VN) 
115/9A ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 09: Thang máng cáp; tủ điện công nghiệp; tủ phân phối [điện]; dây dẫn điện; máy 
biến áp [điện]; thiết bị tiết kiệm năng lượng (thiết bị kiểm soát năng lượng). 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-23351 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.7.6; 25.5.2; A1.1.12 
(591) Đen, đỏ, xám, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Hải Toàn   (VN) 
60 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 

 
(210) 4-2019-23352 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất bao bì Hải Vương  
(VN) 
14B đường 169, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 40: In ấn; in bao bì.  
 

 
(210) 4-2019-23353 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.3.14; A5.3.13; 8.7.3 
(591) Đỏ nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Bùi Kim Tòng    (VN) 
183F/31/5 Tôn Thất Thuyết, phường 4, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm, gia súc, hải sản đã qua chế biến; sữa và các sản phẩm từ sữa. 
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước có gas; đồ uống hoa quả vả nước ép quả. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống (do nhà hàng chế biến phục vụ).   
 

 
(210) 4-2019-23354 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.4.4; 3.4.13; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Đỏ nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Bùi Kim Tòng   (VN) 
183F/31/5 Tôn Thất Thuyết, phường 4, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm, gia súc, hải sản đã qua chế biến; sữa và các sản phẩm từ sữa.    
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh mì; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước có gas; đồ uống hoa quả vả nước ép quả. 
 

 
(210) 4-2019-23355 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Một Bông Hồng  (VN) 
Số 02 Phan Văn Đáng, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dùng để bảo quản hoa. 
 

Nhóm 16: Giấy bọc chậu hoa. 
 

Nhóm 17: Vật liệu dạng bọt xốp hỗ trợ cho việc cắm hoa [bán thành phẩm]; miếng xốp 
trợ giúp việc cắm hoa [bán thành phẩm]. 

 
Nhóm 20: Giá để hoa [đồ đạc]; bệ đỡ chậu hoa. 

 
Nhóm 21: Tấm phủ chậu hoa, không bằng giấy; tấm phủ không bằng giấy dùng cho chậu 
hoa; giá đỡ cho cây và hoa [để bày biện, sắp xếp]; nắp chậu hoa, không bằng giấy; lọ cắm 
hoa, bình cắm hoa; ống phun để tưới hoa và cây; bồn hoa để cửa sổ. 
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Nhóm 26: Miếng đính trang trí [đồ may vá]; vòng hoa giả/nhân tạo dùng cho giáng sinh; 

vòng hoa giả/nhân tạo kết hợp với đèn dùng cho giáng sinh, vòng hoa giả/nhân tạo dùng 

cho giáng sinh; vòng hoa giả/nhân tạo kết hợp với đèn dùng cho giáng sinh; hoa giả, hoa 

nhân tạo; vòng hoa nhân tạo, vòng hoa giả. 

 

Nhóm 31: Củ hoa, củ của cây hoa; vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên; 

cây hoa hồng; vòng hoa tươi. 

 

Nhóm 39: Chuyển phát hoa. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vòng hoa; cắm hoa; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 
 

 
(210) 4-2019-23358 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ đô, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kototaba  (VN) 
428 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2019-23359 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.13.25; 25.1.25; 24.9.1; 24.1.1; 

A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 26.4.3 

(591) Nâu, đỏ, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Erado  (VN) 
64/32/41 đường số 8 khu phố 1, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có 

sữa; hương liệu cà phê.  
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(210) 4-2019-23361 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bất động sản điện tử 
Aladinland  (VN) 
A12/BT2, đường Trần Văn Cẩn, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý bất 

động sản; dịch vụ vay vốn bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-23362 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.5; 26.4.3 
(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong  (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy; dây sạc cho xe điện; loa và dàn âm ly; tivi; máy tính điện tử.    
 

Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ; khung gầm cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm, xe đạp, xe cộ chạy bằng 
điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 
bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất, ắc quy, dây sạc cho xe điện, loa và dàn 
âm ly, tivi, máy tính điện tử.  

 
 

(210) 4-2019-23363 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong   (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội              

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy; dây sạc cho xe điện; loa và dàn âm ly; tivi; máy tính điện tử.    
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Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ; khung gầm cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất.   

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm, xe đạp, xe cộ chạy bằng 
điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 
bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất, ắc quy, dây sạc cho xe điện, loa và dàn 
âm ly, tivi, máy tính điện tử.  

 

 
(210) 4-2019-23364 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4 
(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong    (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội                     

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy; dây sạc cho xe điện; loa và dàn âm ly; tivi; máy tính điện tử.    
 

Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ; khung gầm cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm, xe đạp, xe cộ chạy bằng 
điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 
bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất, ắc quy, dây sạc cho xe điện, loa và dàn 
âm ly, tivi, máy tính điện tử.  

 

 
(210) 4-2019-23365 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quán Phong    (VN) 
Số 68, tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội                     

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy; dây sạc cho xe điện; loa và dàn âm ly; tivi; máy tính điện tử.     
 

Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ; khung gầm cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất.   

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm, xe đạp, xe cộ chạy bằng 
điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, khung gầm cho xe cộ, lốp cho 
bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất, ắc quy, dây sạc cho xe điện, loa và dàn 
âm ly, tivi, máy tính điện tử.  
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(210) 4-2019-23367 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH vật liệu mới Top 
Vĩnh Phúc   (VN) 
Thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-23368 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH da giầy xuất 
khẩu Thành Phát   (VN) 
Thửa đất số 415, thôn Thượng Cầm, xã 
Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 

 

 
(210) 4-2019-23369 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.25; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH da giầy xuất 
khẩu Thành Phát     (VN) 
Thửa đất số 415, thôn Thượng Cầm, xã 
Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 

 

 
(210) 4-2019-23371 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.5 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nông 
nghiệp hữu cơ Lộc Việt   (VN) 
Tiểu khu 7, thị trấn Quán Hàu, huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình  
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; xà phòng.  

 

Nhóm 30: Trà (chè); trà túi lọc; trà hòa tan; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2019-23372 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 22.1.10; A26.11.8 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
thương mại Việt Mỹ   (VN) 
27 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; đặt chỗ chỗ cho 

các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-23373 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 22.1.10; A26.11.8 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
thương mại Việt Mỹ   (VN) 
27 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; đặt chỗ chỗ cho 

các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-23374 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoài  (VN) 
Phòng 908, CT4A1, Bắc Linh Đàm, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót; đồ ngủ; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2019-23375 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; A5.5.20; 4.5.1; 4.5.21; 24.13.1; 

26.1.1; 3.7.7; 3.7.21; 25.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Số 1/18/21 phố Đại Đình, phường Tân 
Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống từ trà có ướp hương; sản phẩm chiết xuất từ trà và chế phẩm trên 

cơ sở trà; cà phê; sản phẩm chiết xuất từ cà phê và chế phẩm trên cơ sở cà phê; chất thay 
thế cà phê và sản phẩm chiết xuất từ chất thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-23377 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Đỏ thắm; trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH VAC Sài Gòn  

(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Resco, số 94-96 Nguyễn 
Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; kiểm toán tài chính; tư vấn thuế; lập bản 

khai thuế, dịch vụ khai thuế. 
 

 
(210) 4-2019-23378 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.4; 26.1.1; 5.3.11; 5.3.16 
(591) Trắng, đen, bạc, xanh, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh The Wood Cà 
phê   (VN) 
Thửa đất 328 - tờ bản đồ số 9, Ngô Gia 
Tự, khu 11 phường Chánh Nghĩa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] hàng trang trí nội thất, đồ trang trí nhà cửa [cụ thể: 

khay, đĩa đựng thực phẩm, các tượng nhỏ bằng gỗ, sứ, đất nung hoặc thủy tinh để trưng 
bày trong nhà, hộp đựng khăn ăn, đồ trang trí cây noel, hộp đựng đồ trang sức, bình, giá 
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đỡ nến, các lịễn đựng súp, hộp đựng chè, hộp đựng hoa quả], đồ nội thất [giường, tủ com 
mốt, ghế ngồi, ghế dài, đồ gỗ nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp hoặc bằng thạch cao, đồ gỗ 
văn phòng, bàn làm việc, bàn trang điểm tấm rèm bằng hạt cườm].  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-23379 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25; 26.4.2; 

26.4.12 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Toàn Phong  (VN) 
98 đường Sông Lu, tổ 2, ấp 5, xã Hoà 
Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, inox, đá, kính các loại, ván sàn gỗ, ván sàn vỉ nhựa, ván sàn cỏ 

nhân tạo, tủ, bàn, giường, ghế, sofa, nệm vải các loại.  
 

(210) 4-2019-23380 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 5.3.11; A5.3.14; 5.3.9 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Ngọc Diễm  (VN) 
77 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa 
Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-23381 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 1.15.21; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, cam, tím, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ TaHiCo  (VN) 
155/13 đường TL15, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch rửa xe; nước rửa kính ô tô; dung dịch rửa vành xe, la-zăng xe (mâm 
xe); dung dịch dưỡng và làm bóng lốp; dung dịch làm sạch bộ phận nhựa bên trong xe; 
dung dịch đánh bóng bề mặt sơn.  
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(210) 4-2019-23382 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.11.8; A24.15.7; A26.4.18 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ TaHiCo   (VN) 
155/13 đường TL15, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy rửa xe.  

 

 
(210) 4-2019-23384 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 4.5.2; 4.5.3; 1.15.21 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Dathaco  (VN) 
582 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-23385 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Xuân Hạnh Phúc   (VN) 
Số 4 đường Trần Não, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng trang trí nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, sofa.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất  
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(210) 4-2019-23386 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 276 Ngọc Long  
(VN) 
2225 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; đầu tư múa 

bán bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn tài chính.  
 

 
(210) 4-2019-23387 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.7.25; 26.4.11 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 276 Ngọc Long  
(VN) 
2225 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; đầu tư mua 

bán bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn tài chính.   

 

Nhóm 37: Tư vấn quản lý dự án xây dựng; dịch vụ tư vấn quản lý dự án công trình xây 

dựng; giám sát xây dựng công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình công nghiệp; 

thi công công trình công nghiệp; thi công công trình dân dụng.  
 

 
(210) 4-2019-23388 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.5; 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Huy Anh  (VN) 
13/8E ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ốp lưng điện thoại, bao da điện thoại, bao da máy tính bảng, quần, 

áo, giày, dép, mũ. nón, túi xách, balô, ví, thắt lưng. 
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(210) 4-2019-23389 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh đen đậm. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thúy Hoài  (VN) 
218 Trần Văn Trà, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn 

liên quan đến việc sử dụng mỹ phẩm và sản phẩm dùng điều trị chăm sóc cho da và sắc 
đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2019-23390 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Asia 
Business Success Holdings  
(VN) 
Số 87-89, đường Hồ Bá Kiện, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp 

vụ thương mại; dịch vụ nhượng quyền thương mại; môi giới nhượng quyền thương mại; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 
Nhóm 36: Đầu tư quỹ; tư vấn chứng khoán; môi giới chứng khoán; thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; tư vấn đầu tư; quản lý quỹ đầu tư. 

 

 
(210) 4-2019-23391 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Business 
Connections Asia   (VN) 
Số 87-89, đường Hồ Bá Kiện, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản 

lý nhân sự; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; trường 
đào tạo [giáo dục]; đào tạo thực hành [thao diễn]; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
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(210) 4-2019-23392 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 
Sao Kim  (VN) 
60 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2019-23393 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.5.1 
(591) Hồng, hồng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Vinahappy  (VN) 
C-10 tầng 014 Block C, khu cao ốc văn 
phòng và căn hộ Luxcity, 528 Huỳnh 
Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); hạnh nhân (trí cây); hạt giống ngũ cốc; chưa xử lý; yến mạch. 

 

 
(210) 4-2019-23394 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2019-23395 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.3.17; 1.3.1; 26.3.4; 25.12.1 
(591) Vàng cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Eversolar  (VN) 
Số 300B Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; thông tin về xử lý vật liệu; cho thuê máy phát điện; tái 
chế [tái chế chất thải]; dịch vụ lưu hoá [xử lý vật liệu]; tái chế rác thải và bã cặn. 

 

 
(210) 4-2019-23396 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.13.1; 1.15.23; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, vàng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu Giáo 
dục thanh thiếu niên Quốc tế  
(VN) 
Số nhà 21, ngõ 91/4, phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học.  

 

 
(210) 4-2019-23397 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.13.1; 1.15.23; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, vàng 

(540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu Giáo 
dục thanh thiếu niên Quốc tế  
(VN) 
Nhà số 21, ngõ 91/4, phố Chùa Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học.  

 

 
(210) 4-2019-23398 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; 26.5.1 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Thiên Khôi   (VN) 
Số 1, đường Dân Tộc, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in: báo, tạp chí.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo; dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, 
quảng bá sản phẩm/dịch vụ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: cho thuê máy chơi trò chơi (máy chơi game).  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-23399 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Trương Thị Thúy  (VN) 
Thôn 11, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, 
tỉnh §¨k L¾k 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-23426 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) SHUGUO YINGXIANG 

RESTAURANT (M) SDN BHD  (MY) 
1st Floor, V03-01-03A, Sunway Velocity 
Designer's Office Lingkaran SV, 55100 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Phân phát tài liệu quảng cáo trong nước và ở nước ngoài (như tờ rơi, tờ rao 

hàng, tập sách quảng cáo, hàng mẫu, đặc biệt là catalô cho việc bán hàng ở khoảng cách 
xa); phân phối (không phải là dịch vụ vận chuyển): các sản phẩm dầu ăn và chất béo có 
thể ăn được, thực phẩm, đồ uống, vật tư nông nghiệp, đũa và dụng cụ nấu ăn; dịch vụ bán 
buôn: dầu ăn và chất béo có thể ăn được, thực phẩm, đồ uống, vật tư nông nghiệp, đũa và 
dụng cụ nấu ăn; dịch vụ bán lẻ: dầu ăn và chất béo có thể ăn được, thực phẩm, đồ uống, 
vật tư nông nghiệp, đũa và dụng cụ nấu ăn; quảng bá sản phẩm và dịch vụ của người khác 
thông qua việc phân phát tài liệu quảng cáo bằng nhiều phương pháp khác nhau; dịch vụ 
tập hợp nhiều loại hàng hóa vì lợi ích của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn đối 
với thực phẩm và đồ uống, thực phẩm đã được đóng gói và chế biến) để giúp khách hàng 
có thể xem và mua các sản phẩm này một cách tiện lợi tại các cửa hàng bán buôn, cửa 
hàng bán lẻ hoặc bằng các phương tiện viễn thông hoặc từ các trang web; cung cấp thông 
tin về các vấn đề kinh doanh và thương mại; quảng cáo trên báo chí; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing; giới thiệu sản phẩm; điều tra 
thương mại; thông tin về thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
dịch vụ tư vấn trong việc điều hành việc thành lập và hoạt động của các cơ sở nhượng 
quyền thương mại; hỗ trợ việc quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại; hỗ trợ quản 
lý kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm trong khuôn khổ hợp đồng nhượng quyền 
thương mại và hợp đồng li-xăng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ gia cầm và thịt; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến: các sản phẩm dầu ăn và chất béo có thể ăn được, thực phẩm và đồ 
uống, vật tư nông nghiệp, nước uống; dịch vụ xử lý đơn đặt hàng qua thư liên quan tới 
thực phẩm, vật tư nông nghiệp, đồ uống; dịch vụ xử lý đơn đặt hàng qua tivi liên quan tới: 
thực phẩm, vật tư nông nghiệp, đồ uống; phân phối sản phẩm cho các nhà sản xuất trong 
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và ngoài nước, cụ thể là: dầu ăn và chất béo có thể ăn được, thực phẩm, đồ uống, vật tư 
nông nghiệp, đũa và dụng cụ nấu ăn; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng cho người khác; quản lý việc kinh doanh của các bên nhượng quyền thương mại 
và li-xăng; quản lý việc kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ; xử lý về mặt hành chính các 
đơn đặt hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch 
vụ quản lý kinh doanh. 

 
 

 
(210) 4-2019-23427 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) SHUGUO YINGXIANG 

RESTAURANT (M) SDN BHD  (MY) 
1st Floor, V03-01-03A, Sunway Velocity 
Designer's Office Lingkaran SV, 55100 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống và nước uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng tiệc; dịch vụ nhà hàng ăn uống quy mô nhỏ; dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ phòng trà và giải khát; dịch vụ đặt trước bàn ăn; dịch vụ quán ăn 
phục vụ món mang về; dịch vụ quán cốc-tai; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phòng trà; dịch 
vụ quầy rượu; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; tạo 
hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê phòng họp. 

 
 

 
(210) 4-2019-23446 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. 

CORP. LTD.  (CN) 
C-8F, Fengde International Plaza, No.6 
Hangkong Road, Chengdu City, Sichuan 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Mâm cặp (bộ phận của máy); vật dụng để gác, giữ dụng cụ của máy móc; máy 

mài; mâm cặp mũi khoan (bộ phận của máy); đầu mũi khoan (bộ phận máy móc); dao 
tiện chắp cho máy móc; lưỡi cắt (bộ phận của máy); dụng cụ (bộ phận của máy); dao 
phay (máy công cụ); máy phay; chìa vặn vít, chạy điện; lưỡi dao (bộ phận của máy); máy 
gia công kim loại; máy công cụ; mâm kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy). 
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(210) 4-2019-23447 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. 

CORP. LTD.  (CN) 
C-8F, Fengde International Plaza, No.6 
Hangkong Road, Chengdu City, Sichuan 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ doa; khớp nối mũi doa dùng cho dụng cụ khoét, dụng cụ doa; cờ lê 

(dụng cụ cầm tay); khuôn dập (dụng cụ cầm tay); mâm cặp vít (dụng cụ cầm tay); mũi 
nhọn để đục, khoét (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan (công cụ cầm tay); ta 
rô (dụng cụ cầm tay); khoan xoắn ốc (dụng cụ cầm tay); mũi khoan (dụng cụ cầm tay); 
lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay); cán của dụng cụ cầm tay; cán dao; tua vít, không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-23448 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. 

CORP. LTD.  (CN) 
C-8F, Fengde International Plaza, No.6 
Hangkong Road, Chengdu City, Sichuan 
Province, People's Republic Of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Com pa đo ngoài; thước (dụng cụ đo); la bàn để đo; thước (dụng cụ đo); vi kế; 

thước đo tarô; com pa đo có rãnh trượt; dụng cụ đo; thiết bị đo panme; thước chạy; êke để 
đo đạc; thước vuông góc để đo đạc; ống thủy trắc địa [thiết bị khảo sát]; thiết bị đo; máy 
dò hồng ngoại; thiết bị đo chính xác. 

 

 
(210) 4-2019-23449 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2 
(731) POWER PERFECT CO., LTD.  (TW) 

No. 29, Aly. 16, Ln. 315, Zhongzheng N. 
Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 
241, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khắc trổ dùng khí nén; máy phay dùng khí nén; máy mài dùng khí nén; 

máy mài khuôn dùng khí nén. 
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(210) 4-2019-23450 (220) 26.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.2; 26.1.6 
(731) SHANGHAI YANYOU ASSET 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 
C Budling, 888 Huanhu West Second 
Road, Nanhui New Town, Pudong New 
Area, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; tư vấn về thiết kế và phát 

triển phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp thông tin về công nghệ 
máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-23513 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm trị liệu dùng để tắm; 
trà thảo dược; chế phẩm dược dùng để thải độc. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm trị 
liệu dùng để tắm, trà thảo dược, chế phẩm detox. 

 
 

(210) 4-2019-23571 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; 1.15.15 
(591) Trắng, nâu, nâu nhạt, nâu đỏ, xanh da 

trời, xanh nước biển. 
(731) ủy ban nhân dân huyện Lý 

Sơn   (VN) 
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm.  
 

 
(210) 4-2019-23587 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6 
(591) Trắng, đen xám. 

(540) 

  

(731) Châu Vĩnh Huy  (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải cọ rửa; bàn chải 

lông mày; tăm bông ngoáy tai (không dùng cho mục đích y tế và mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-23593 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.5; A3.7.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ và 
Kiến trúc xanh Việt Nam  (VN) 
425A Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Sách, bản in đồ họa, ấn phẩm, xuất bản phẩm định kỳ, tạp chí xuất bản định kỳ.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, dịch vụ giải 
trí, sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2019-23596 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.9 (540) 

  

(731) Hồng Mai Ka  (VN) 
262/16 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, balô túi xách, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm, 

nông sản, gia dụng (bếp ga, bếp từ, ấm đun, lò vi sóng, xoong, chảo), thiết bị điện tử (tivi, 
máy tính, điện thoại, cáp sạc, tai nghe), y tế.  
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(210) 4-2019-23600 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
Nutriking  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2019-23601 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
Nutriking  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: cho mục đích y tế), 
chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho 
mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2019-23602 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
Nutriking  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-23603 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 10.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Đỗ Minh Tuấn  (VN) 

P908-N6, chung cư Đồng Tàu, tổ 30B, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; thắt lưng (trang phục); mũ; tất. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, váy, thắt lưng, giày dép, đồ đi ở chân, balô, túi xách, ví, vali, 
mũ, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, găng tay, tất, đồng hồ, đồ chơi, kính mắt, phụ kiện thời 
trang, đồ trang sức, đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, nước lọc, nước ép trái 
cây, nước siro), dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-23604 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(731) ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO., 

LTD.  (CN) 
Wenzhou Bridge Industrial Zone, 
Beibaixiang Town, Yueqing City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; máy biến áp [điện]; rơle điện; bộ chuyển mạch định thời gian tự 

động; tủ phân phối [điện]; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; bộ ngắt mạch điện; 
bảng điều khiển phân phối [điện]; tụ điện; đầu nối dây [điện]. 

 

 
(210) 4-2019-23608 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) HYUNDAI ENG CO., LTD.  (KR) 

Kolon Technovalley B-104, 56, Digital-
ro 9-gil, Guemcheon-gu 08512, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 
(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị tổ hợp để làm lạnh và làm đông lạnh; máy làm lạnh; thiết bị và hệ 

thống làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị bay hơi làm 
lạnh; máy ướp lạnh; kho lạnh; hệ thống làm lạnh chất lỏng; thùng làm lạnh dùng cho lò; 
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bộ điều chỉnh nhiệt độ tự động dùng cho bộ tản nhiệt trung tâm; bộ làm mát; thiết bị làm 
mát; bộ làm mát kiểu làm lạnh bằng không khí; thiết bị làm lạnh không khí. 

 

 
(210) 4-2019-23609 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.24; 26.1.1; 26.13.1; 

1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YouthMentor  
(VN) 
Số 16, ngõ 114, phố Quang Tiến, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn tổ chức và 

điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 
tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự. 

 
Nhóm 44: Đào tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội thảo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề. 

 
 

 
(210) 4-2019-23611 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thuốc trừ sâu; 
thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc 
diệt ốc bươu vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 
cho tôm cá, thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2019-23612 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thuốc trừ sâu; 
thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc 
diệt ốc bươu vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 
cho tôm cá, thuốc bảo vệ thực vật. 

 
 

 
(210) 4-2019-23613 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thuốc trừ sâu; 
thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc 
diệt ốc bươu vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 
cho tôm cá, thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2019-23614 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 
cho tôm cá, thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23615 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 
cho tôm cá, thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23616 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
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Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 
cho tôm cá, thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23617 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EMMA  (VN) 
258 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 

 

 
(210) 4-2019-23618 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, màu xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trần Nguyên Thông  (VN) 
151 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-23619 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản, chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
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sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 
cho tôm cá, thuốc bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23620 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.17; 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh nõn chuối, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH Việt Li  (VN) 

Số 27 đường số 3A, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xịt phòng. 
 

Nhóm 05: Nước xịt khử mùi trong ô tô. 
 

 
(210) 4-2019-23621 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 26.13.1; 15.7.1; A15.7.2; 

3.13.21 
(591) Đỏ, xám, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Việt Li  (VN) 

Số 27 đường số 3A, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2019-23622 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 

928 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách thời trang; vali; cặp sách. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép. 
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Nhóm 35: Đại lý mua bán ký gửi sản phẩm như: nước hoa, mỹ phẩm, ba lô, túi xách thời 

trang, vali, cặp sách; dịch vụ phát triển kinh doanh nhượng quyền thương hiệu về thời 

trang. 
 

(210) 4-2019-23623 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 
Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 

nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lí 

môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm sinh 

học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn cho 

tôm cá. 

 
 

(210) 4-2019-23624 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 
Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 

nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử 

lý môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 

sinh học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn 

cho tôm cá. 
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(210) 4-2019-23625 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lí 
môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm sinh 
học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn cho 
tôm cá. 

 

 
(210) 4-2019-23626 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lí 
môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm sinh 
học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn cho 
tôm cá. 

 

 
(210) 4-2019-23627 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 

2.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, hồng, 

vàng, xanh lá mạ. 
(731) Trường mầm non Đất Việt  

(VN) 
Khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; dịch vụ giáo dục và đào tạo; thông tin giáo dục; tổ chức và 

hướng dẫn hội thảo. 
 

 
(210) 4-2019-23628 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.1.9; A26.4.18; 26.15.1; 

25.5.2; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Trắng, da cam, vàng, xanh dương, xanh 

tím than, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Âu Văn Yên  (VN) 
Khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà dưỡng 

lão; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2019-23629 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.17.12; 26.1.1; A26.1.18; 2.1.11 

(591) Đen, trắng, đỏ, hồng. 

(731) Hộ kinh doanh Kha Thị Trúc 
Thư  (VN) 
Lô C4-44 Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bún đậu. 
 

 
(210) 4-2019-23630 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) KANG, NAM SEOK  (KR) 

22-1, Goma-ro 11-gil, Jeju-si, Jeju-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Gel đắp mặt dùng cho mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-23631 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH GLOTEK Việt 
Nam  (VN) 
Số 12/135, Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; chuông báo tín hiệu; dây cáp điện; thiết bị sạc 

cho ắc quy điện; bộ ngắt mạch điện; bảng điều khiển điện; tủ phân phối điện; cầu chì; 

thiết bị chống sét; ổ cắm điện; cầu dao điện; điện thoại; máy biến thế (điện). 

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; đèn điện; thiết bị sưởi ấm; tủ ướp lạnh; bóng đèn 

điện; tủ lạnh. 

 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2019-23632 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Đỏ boóc đô, trắng. 

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh 
KBS Minh Quang  (VN) 
Số 75A, phố Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống đồng cây; ống đồng bành; ống đồng cuộn; co cút nối bằng đồng; que hàn 

điện. 

 

Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt bảo ôn: bông khoáng dạng ống; cao su xốp dạng ống; cao 

su lưu hóa dạng ống; bông khoáng dạng tấm; cao su xốp dạng tấm; cao su lưu hóa dạng 

tấm; bông khoáng dạng cuộn; bông thủy tinh. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư thiết bị bảo ôn và điều 

hòa không khí như: bông khoáng dạng ống, cao su xốp dạng ống, cao su lưu hóa dạng 

ống, bông khoáng dạng tấm, cao su xốp dạng tấm, cao su lưu hóa dạng tấm, bông khoáng 

dạng cuộn, bông thủy tinh, ống đồng, máy hút chân không, que hàn điện, co cút nối bằng 

kim loại, ga lạnh, các loại bảo ôn dạng tấm, dạng cuộn, dạng ống, bông thủy tinh cách 

nhiệt, cửa gió, máy nén khí. 
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(210) 4-2019-23633 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
The Best  (VN) 
14 Bình Hòa 10, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Vệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; gói mặt nạ dùng cho mục đích làm đẹp da; dầu gội đầu; 

sữa tắm; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2019-23634 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.15 

(731) VIRIYAPATTANA COMPANY 

LIMITED  (TH) 

3534 Sukhumvit Road, Kwang Bangna 

Tai, Khet Bangna, Bangkok 10260, 

Thailand 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; bột đậu nành dùng làm đồ 

uống; bột đậu nành dùng làm thực phẩm; sữa đậu nành; bột sữa đậu nành; sữa. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau quả (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2019-23635 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) GLOBALMEM CO., LTD.  (KR) 

1F., 42, Nonhyeon-ro 149-gil, Gangnam-

gu, Seoul 06040, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ cấp phát thuốc; 

chăm sóc y tế; dịch vụ về da liễu; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu làm đẹp; 

dịch vụ hút mỡ; dịch vụ phân tích y tế cho mục đích chẩn đoán và điều trị được cung cấp 

bởi các phòng thí nghiệm y tế; điều trị chăm sóc da cơ thể; điều trị chăm sóc da mặt. 
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(210) 4-2019-23636 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.4.18 
(591) Trắng, hồng, xanh tím than. 
(731) GLOBALMEM CO., LTD.  (KR) 

1F., 42, Nonhyeon-ro 149-gil, Gangnam-
gu, Seoul 06040, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ cấp phát thuốc; 

chăm sóc y tế; dịch vụ về da liễu; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu làm đẹp; 
dịch vụ hút mỡ; dịch vụ phân tích y tế cho mục đích chẩn đoán và điều trị được cung cấp 
bởi các phòng thí nghiệm y tế; điều trị chăm sóc da cơ thể; điều trị chăm sóc da mặt. 

 

 
(210) 4-2019-23638 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, tím, tím sẫm. 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải  (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-23639 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh cô ban, xanh cô ban 

nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải  (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-23640 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, hồng, hồng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải  (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-23641 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6; 2.7.10 

(591) Hồng, xanh đen, xanh nhạt, trắng, nâu, 

vàng da, hồng phấn, đen, trắng, xanh lơ, 

xanh lơ đậm, ghi, trắng đục. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến; chế phẩm chiết xuất thịt; trái cây và rau quả được 

bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch; mứt nhão; trứng; sữa; phô mai; bơ; sữa 

chua và các sản phẩm sữa khác; dầu và chất béo cho thực phẩm. 
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(210) 4-2019-23642 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.7.10; 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6; 

A25.7.7; 25.7.20; 2.5.3; A2.5.23; 5.5.19; 
A8.1.20 

(591) Trắng, xám, đen, nâu, vàng da, hồng 
phấn, vàng cam, xanh lá cây, xanh đen, 
xanh nhạt, trắng đục, xanh lơ, xanh lơ 
đậm, ghi, vàng, xanh da trời, xanh dương 
nhạt. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến; chế phẩm chiết xuất thịt; trái cây và rau quả được 

bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch; mứt nhão; trứng; sữa; phô mai; bơ; sữa 
chua và các sản phẩm sữa khác; dầu và chất béo cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-23643 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.7.10; 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6; 

A25.7.7; 25.7.20; 5.7.3; A5.7.22; 
A5.7.23 

(591) Trắng, xám, đen, nâu, vàng da, hồng 
phấn, xanh lá cây, xanh đen, vàng, ghi, 
hồng, xanh da trời, xanh lơ, xanh lơ đậm, 
trắng đục, xanh dương nhạt, vàng cam. 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã chế biến; chế phẩm chiết xuất thịt; trái cây và rau quả được 

bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch; mứt nhão; trứng; sữa; phô mai; bơ; sữa 
chua và các sản phẩm sữa khác; dầu và chất béo cho thực phẩm. 
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(210) 4-2019-23644 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, cam. 
(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC  (AE) 

P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, 
Ras Al Khaimah, UAE 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá; túi đựng 

thuốc lá; thuốc lá điếu; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; thuốc lá sợi cuốn sẵn; hộp đựng 
thuốc lá điếu; diêm. 

 

 
(210) 4-2019-23646 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 25.1.6; 3.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm. 
(731) Hợp tác xã Phong Phú  (VN) 

Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thỏ giống; thỏ (còn sống). 

 

 
(210) 4-2019-23647 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali; chất kích thích tố để điều hòa sinh trưởng cây 
trồng. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
448 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23648 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; 3.5.20; 18.7.1; 24.17.25; 9.7.1; 

26.1.1; 25.5.3 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali; chất kích thích tố để điều hòa sinh trưởng cây 
trồng. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, 
thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ 
bệnh cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo 
vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23649 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali; chất kích thích tố để điều hòa sinh trưởng cây 
trồng. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, 
thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ 
bệnh cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo 
vệ thực vật. 
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(210) 4-2019-23650 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 1.5.1 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 

chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 

thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 

cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-23651 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A26.11.8 

(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ; phốt pho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 

chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 

thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 

cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
450 

(210) 4-2019-23652 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 

 
 

 
(210) 4-2019-23653 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, vàng, hồng, cam, 

trắng, đen, ghi, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 
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(210) 4-2019-23654 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 
phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc 
diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 

 

 
(210) 4-2019-23655 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; A2.1.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, da cam, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 
phức hợp có chứa nitơ; phốt pho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23656 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 5.7.10; A5.1.8; A5.1.16 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc 
diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23657 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 5.7.10; A5.1.8; A5.1.16 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc 

diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23658 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A26.1.18; A24.17.6 
(591) Đen, trắng, xanh lam, vàng. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc 

diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
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thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật.  

 

 
(210) 4-2019-23659 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23660 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A3.13.6; A3.13.24 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 
phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật.  
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(210) 4-2019-23661 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh đen, trắng, vàng, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 

chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 

thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 

cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật.  
 

 
(210) 4-2019-23662 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A3.13.17; A3.13.23 

(591) Vàng nhạt, đỏ, đen, trắng, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ; phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 

chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 

thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 

cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật. 
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(210) 4-2019-23663 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc 
diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 
chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali, 
thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 
trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 
cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-23664 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 7.11.1; A5.5.21; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

Hương Giang   (VN) 
Số 2 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, hàng lưu niệm, đồ trang sức; 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Đại lý thu đổi ngoại tệ; mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay quốc tế và nội địa; dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế; 
vận chuyển hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố định. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước 
ngoài; dịch vụ tổ chức sự kiện vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khách sạn; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; nhà 
hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng spa-resort.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (massage) và dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự.  
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(210) 4-2019-23665 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 7.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản Vạn 
Thành Lợi   (VN) 
108A Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo các loại. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) gạo.  
 

 
(210) 4-2019-23666 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 16.1.14; 16.1.13 
(591) Đen, đỏ cam. 
(731) Công ty cổ phần MIA CONSULT 

SOLUTIONS   (VN) 
Tầng 7, 117-119-121 Nguyễn Du, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn quản lý nguồn nhân 
lực. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, tư vấn trong thiết kế 
và phát triển phần cứng máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2019-23667 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A25.1.10; A5.5.20 
(591) Đỏ đậm, vàng, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Xuân Tiến  (VN) 
Số 143, tổ 10, ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú 
Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2019-23668 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.7.23; 5.7.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh dương, trắng, 

đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Bưởi Xuân Thy  

(VN) 
SN 24, tổ 7, ấp 1, xã Dak Lua, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi (bưởi da xanh).  

 

 
(210) 4-2019-23669 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

da trời, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Minh Quang  

(VN) 
SN 3020 QL20, ấp Phú Thắng, xã Phú 
Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chổi bông cỏ (chổi quét nhà làm từ bông cỏ). 

 

 
(210) 4-2019-23670 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.4.1; 26.4.10; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh trứng vịt 

Oanh Tới  (VN) 
SN 407, ấp 3, xã Phú Điền, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng vịt.  
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(210) 4-2019-23671 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Toàn GROUP  
(VN) 
Lô 7B, KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nổ; máy bơm; máy nén khí; máy phát điện; máy nông nghiệp; máy lâm 

nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-23672 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại Diệp 
Tùng Linh  (VN) 
246/16/11 đường 26 tháng 3, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali; ba lô; túi xách; cặp táp, ví đựng tiền. 
 

 
(210) 4-2019-23673 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất dịch vụ Ngữ á Châu  
(VN) 
190 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; kem ủ tóc.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, kem ủ tóc. 
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(210) 4-2019-23674 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Hiền  (VN) 
686/17/30 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: dụng cụ nấu ăn không dùng điện, dụng cụ nhà bếp, đồ chứa đựng 
dùng cho nhà bếp, mỹ phẩm, xà phòng rửa chén, sữa, cà phê, trà, bánh, kẹo, quạt, thiết bị 
điều hòa không khí, thiết bị chiếu sáng (bóng đèn), quần áo, giày dép, nước mắm, nước 
tương, nước uống có ga, tivi, bếp gas, bếp điện. 

 

(210) 4-2019-23675 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Hồng đậm, nâu, trắng. 
(731) SAMSONG BNC CO., LTD.  (KR) 

7F, 40 Gyeongsanggamyeong-gil, Jung-
gu, Daegu, Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao nhỏ; bánh mì; cà phê; trà; bánh xăng-đuých; bánh ngọt. 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống 
không có cồn; nước táo lên men, không có cồn; nước sinh tố; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-23676 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh cốm. 
(731) Công ty cổ phần M.D.C Cao 

Nguyên  (VN) 
68 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Măng rừng sấy khô. 
 

Nhóm 32: Nước cốt chanh dây (để pha đồ uống); nước ép chanh dây cô đặc đóng chai (đồ 
uống).  
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(210) 4-2019-23677 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; A5.3.15; 

A12.1.4; A12.1.3; A13.1.11; 13.1.6 
(591) Xanh, xám, trắng. 
(731) LATEX SYSTEMS PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
No. 79/2 Moo 1, Homsin Sub-District, 
Bangpakong District, Chachoengsao 
Province, THAILAND 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm tựa lưng; đệm; gối; gối ôm; đệm cho cũi đẩy của trẻ em  

 
Nhóm 24: Vỏ đệm; vỏ gối; đồ bằng vải dùng cho giường; chăn; khăn trải giường bằng vải 
lanh; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; khăn trải giường; chăn bông; vỏ nệm tựa 
lưng.  

 

 
(210) 4-2019-23679 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A24.15.7 
(731) STAMER MUSIKANLAGEN GMBH  

(DE) 
Magdeburger Strasse 8, 66606 ST. 
WENDEL, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm điện tử cho dàn nhạc, cụ thể là loa; vỏ hộp loa; bộ trộn âm thanh; bộ 

trộn âm thanh tích hợp bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị đo công suất âm thanh cuối; 
mạch phân chia tần số; thiết bị kiểm soát hệ thống âm thanh công cộng; phụ kiện cho các 
hàng hóa nêu trên, cụ thể là vật đỡ, giá đỡ và dây cáp.  

 

 
(210) 4-2019-23680 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đen, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu Cổ Đô  
(VN) 
Đội 3, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu cồn (đồ uống); 
rượu hỗn hợp. 

 

 
(210) 4-2019-23681 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu Cổ Đô  
(VN) 
Đội 3, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu cồn (đồ uống); 

rượu hỗn hợp.  
 

 
(210) 4-2019-23682 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3 
(591) Đỏ, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rượu Cổ Đô  
(VN) 
Đội 3, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu cồn (đồ uống); 

rượu hỗn hợp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu cồn (đồ 
uống); rượu hỗn hợp.  

 

 
(210) 4-2019-23683 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng nội thất Uy Tín  (VN)
136/57 Trần Văn Quang, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây 
dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-23684 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 26.4.2; A26.4.18; 24.15.21 
(591) Xanh than, trắng. 

(540) 

  

(731) Tăng Phú Quốc  (VN) 
70/11 Đình Nghi -Xuân, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2019-23685 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.11.2 
(731) SUN FAT (HOLDING) COMPANY 

LIMITED  (HK) 
E2, 1/F., Tuen Mun Industrial Centre, 
Pui To Road, TMTL 76, New Territories, 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy đập chạy điện; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy súc 

rửa chai, máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy ép dùng cho nhà bếp, chạy 
điện; máy rửa bát đĩa; máy xay bột; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy chế biến 
thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy ép thực phẩm, 
chạy điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại 
thao thác bằng tay]; máy trộn; máy nhào; máy làm mì ống, dùng điện; dụng cụ mở hộp, 
dùng điện; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy nạo rau củ, máy 
băm thịt; máy làm sữa đậu nành. 

 

 
(210) 4-2019-23686 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 26.4.4; A26.4.5 
(731) LIFETRONS SWITZERLAND 

HOLDINGS LIMITED  (CN) 
Flat/Rm 1804-05, 18/F, Kin Wing 
Industrial Building, 33 Kin Wing Street, 
Tuen Mun, Nt, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; hương liệu [tinh 

dầu]; mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dầu gội đầu. 

 

Nhóm 10: Thiết bị phóng điện trị liệu; đèn tia cực tím cho mục đích y tế; thiết bị và dụng 

cụ y tế; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; đai nịt bụng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hệ thống hoá thông tin 

vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-23687 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Nguyễn Đức Long  (VN) 
Tập thể nhà máy Pin, thị trấn Văn Điển, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa sàn, nước rửa bát; nước cọ bồn cầu; nước xịt rửa kính; xà phòng; chế 

phẩm làm sạch. 
 

 
(210) 4-2019-23688 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH FCID  (VN) 
30 Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý đặt phòng du lịch và dịch vụ thông tin du lịch; sắp xếp 

các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến; dịch vụ 

giao hàng; dịch vụ cung cấp thông tin về dịch vụ giao hàng và đăng ký trước (giữ chỗ) cho 

dịch vụ giao hàng thông qua một trang web; dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua 

thương mại điện tử. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 

tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; 

cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý 

khách đến và đi]. 
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(210) 4-2019-23691 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GENERAL BIO CO., LTD.  (KR) 

540-12 Daedunsan-ro, Gyeongcheon-
myeon, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Korea

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu xức tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc (chế phẩm tạo nếp tóc, chế 

phẩm tạo sóng tóc); phấn xoa tóc; sáp làm rụng lông; gel dùng cho tóc; mỹ phẩm dưỡng 
tóc; nước xức tóc; kem giữ ẩm cho tóc; keo bọt dùng cho tóc; keo xịt tóc; dầu xả tóc; dầu 
dưỡng tóc; chế phẩm làm khỏe tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng vệ sinh dạng 
bánh, dầu gội khô; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; dầu gội đầu cho em bé; dầu xả (dầu 
gội đầu kết hợp dầu xả). 

 

 
(210) 4-2019-23692 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.1.2; A26.11.12; 2.9.12 
(731) GENERAL BIO CO., LTD.  (KR) 

540-12 Daedunsan-ro, Gyeongcheon-
myeon, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Korea

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu xức tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc (chế phẩm tạo nếp tóc, chế 

phẩm tạo sóng tóc); phấn xoa tóc; sáp làm rụng lông; gel dùng cho tóc; mỹ phẩm dưỡng 
tóc; nước xức tóc; kem giữ ẩm cho tóc; keo bọt dùng cho tóc; keo xịt tóc; dầu xả tóc; dầu 
dưỡng tóc; chế phẩm làm khỏe tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng vệ sinh dạng 
bánh, dầu gội khô; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; dầu gội đầu cho em bé; dầu xả (dầu 
gội đầu kết hợp dầu xả). 

 

 
(210) 4-2019-23693 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.7 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
kiểm soát rủi ro Việt Nam  
(VN) 
Số 561C, phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt thiết bị phòng cháy bao gồm cả: lắp đặt thiết bị báo cháy, lắp 
đặt thiết bị cảnh báo khẩn cấp.   

 

Nhóm 40: Tiêu hủy rác thải; xử lý rác thải [chuyển hóa]; xử lý nước; tái chế rác thải và bã 
cặn.  
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(210) 4-2019-23694 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A25.3.3; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương AROVA  (VN) 
Cụm dân cư số 10, thôn 1, xã Tự Nhiên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-23695 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tươi   (VN) 
Đội 14, thôn 5, xã Quảng Bị, huyện 
Chương Mỹ, thành Phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-23696 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tươi  (VN) 
Đội 14, thôn 5, xã Quảng Bị, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa nhân tạo, hoa giả. 
 

Nhóm 31: Hoa tươi. 
 
 

 
(210) 4-2019-23697 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A18.1.9; 18.1.23 (540) 

  

(731) Lưu Tiến Ngọc  (VN) 
Bản Tảo Ló San, xã Sen Thượng, huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 
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(511)   Nhóm 35: Đại lý ô tô; buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu phụ tùng của ô tô 
(gương chiếu hậu, lốp (săm)), ô tô, máy định vị vệ tinh gps; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; quảng cáo thương mại (không bao gồm quảng cáo thuốc lá).  

 

 
(210) 4-2019-23698 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.4.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Liên Trần   (VN)
180/6B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối dụng cụ âm nhạc, hộp dùng cho nhạc cụ, khoá lên 

dây đàn, thiết bị lật trang cho tập bản nhạc.  
 

 
(210) 4-2019-23699 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 1.5.1; A1.13.10; 26.11.3
(731) CHINA GUANG YA HOLDINGS 

LIMITED   (HK) 

Flat/rm 901, 9/f., wilson house, 19-27 

wyndham street, central, Hongkong 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật dụng nhỏ làm bằng sắt; dầm công xôn bằng kim loại dùng trong xây dựng; 

tấm lát sàn bằng kim loại; tấm ốp tường bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; vật liệu 
xây dựng bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; nhôm; hợp kim 
nhôm. 

 

 
(210) 4-2019-23714 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Pomo Quốc Tế  
(VN) 
251 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa, núm ti giả, máy hút mũi, máy đo nhịp tim, nhiệt kế cho mục đích y 

tế. 
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Nhóm 11: Dụng cụ hấp sấy, ấm đun nước dùng điện. 
 

Nhóm 21: Giàn phơi đồ giặt, chậu tắm, đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo (đồ vải). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ chơi trẻ em, đồ dùng cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-23737 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7; 26.11.3 
(731) Lê Minh Hằng  (VN) 

Căn hộ số 407 nhà B khu 2,1 ha, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2019-23738 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Lê Minh Hằng  (VN) 

Căn hộ số 407 nhà B khu 2,1 ha, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng cổ. 
 
 

(210) 4-2019-23740 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BELVEN VALVES 

MANUFACTURING LTD  (MY) 
Lot No. 20, Level 1, Lazenda 
Commercial Centre, Phase 3, Jalan OKK 
Abdullah, 87000, Labuan Federal 
Territory, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Lưới bằng kim loại; hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; ống dẫn bằng 

kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; đường ống và ống dẫn kim loại 

dùng cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; ống tiêu nước bằng kim loại; ống nước bằng kim 

loại; van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim loại; 

van điều chỉnh nước bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]. 
 

 
(210) 4-2019-23741 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(731) BELVEN VALVES 

MANUFACTURING LTD  (MY) 

Lot No. 20, Level 1, Lazenda 

Commercial Centre, Phase 3, Jalan OKK 

Abdullah, 87000, Labuan Federal 

Territory, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Lưới bằng kim loại; hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; ống dẫn bằng 

kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; đường ống và ống dẫn kim loại 

dùng cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; ống tiêu nước bằng kim loại; ống nước bằng kim 

loại; van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim loại; 

van điều chỉnh nước bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]. 
 

 
(210) 4-2019-23750 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 

Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic Of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy tính bảng; bao đựng bảo vệ chuyên dụng cho điện 

thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; bao đựng chuyên dụng cho điện 

thoại di động; tai nghe chụp tai không dây có micrô dùng cho điện thoại thông minh; tai 

nghe gắn ngoài ống tai; tai nghe gắn trong ống tai; thiết bị giúp sử dụng điện thoại di 

động không cần dùng tay; cáp USB cho điện thoại di động; màn hình dùng cho máy tính 

bảng; màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hinh máy tính; pin có thể sạc lại; thiết bị sạc 

pin. 
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(210) 4-2019-23751 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.15.15 
(591) Ghi, trắng, xanh dương, đỏ đậm, đỏ nhạt.
(731) Đặng Trần Hiếu  (VN) 

207 Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chìm; máy phát điện; động cơ không dùng cho xe cộ 

mặt đất.  
 

 
(210) 4-2019-23752 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(731) GUANGDONG VAPAR PRECISION 

METAL PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 
Jiyue Industrial Area, Huanglian, Leliu 
Street, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Con lăn bằng kim loại của cửa trượt; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; 

chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; ròng rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; 
thanh ray bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, viên bi bằng thép; đồ 
ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; phụ kiện gá lắp đạng vòng bằng kim loại cho đồ 
đạc; xích an toàn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-23753 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Trần Minh Tuyền  (VN) 

Số 163 khối Liên Thắng, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chìm; máy phát điện; động cơ không dùng cho xe cộ 

mặt đất.  
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(210) 4-2019-23754 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 

TRADING AS SHARP 

CORPORATION   (JP) 

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka 590 - 8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay giả, mắt và 

răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu phẫu thuật; trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ và trị 

liệu chuyên dùng cho người khuyết tật, thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để 

chăm sóc trẻ sơ sinh; thiết bị, dụng cụ và đồ dùng cho hoạt động tình dục; thiết bị chạy 

điện kích thích da đầu có chức năng tạo ion; thiết bị chạy điện xoa bóp đầu có chức năng 

tạo ion; thiết bị xoa bóp da đầu có chức năng tạo ion; thiết bị xoa bóp da đầu, chạy pin; 

thiết bị xoa bóp da đầu; thiết bị chạy điện xoa bóp đầu có chức năng tạo ion; thiết bị xoa 

bóp thân; thiết bị xoa bóp chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị xoa bóp chạy điện sử 

dụng cá nhân; thiết bị xoa bóp chạy điện; thiết bị xoa bóp sử dụng cá nhân; thiết bị xoa 

bóp cho mục đích y tế; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp không 

dùng điện; găng tay dùng để xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xông hơi cho mục 

đích y tế; thiết bị theo dõi lượng mỡ trong cơ thể; thiết bị nha khoa, chạy điện; thiết bị 

laze cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-23755 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A11.3.2; A24.15.7; 26.13.25 

(731) Trương Thị Bích Ngọc  (VN) 
Căn A804, nhà D11, lô C, khu đô thị mới 

Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; dịch vụ bán lẻ đồ uống; dịch 

vụ đại siêu thị cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hợp liên 

quan đến thực phẩm và đồ uống qua mạng internet. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; cho thuê phòng họp; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, 

khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-23756 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; 24.15.21; A26.11.8; 26.11.3; 

A26.4.24 

(731) Đào Văn Trọng  (VN) 
Thôn Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; loa; micrô; thiết bị và máy âm thanh. 
 

 
(210) 4-2019-23757 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.4.7; 26.1.1; 25.1.5; A25.7.2; 6.1.2; 

A6.19.11 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(731) Phạm Thành Long   (VN) 
89/30/2G khóm 3, phường 5, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-23758 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) HANGZHOU ZHONGXI CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 

Room 1208, Building 5, Ludiyunhe 

Business center, Gongshu District, 

Hangzhou, Zhejiang, China  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà (teahouse 

services); dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; căng tin di động để cung cấp đồ ăn.  
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(210) 4-2019-23759 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(731) SUZHOU ZHAOCHENG LITHIUM 

TECHNOLOGY CO.,LTD   (CN) 
East of Building B, No.59, Jinsigang 
Road, Wuzhong District, Suzhou city, 
Jiangsu, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; búa điện; chìa vặn vít, chạy điện; máy và thiết bị điện để 

làm sạch; máy nhà bếp, dùng điện; máy cưa. 
 

 
(210) 4-2019-23760 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

công nghiệp Việt  (VN) 
Phòng 801, toà nhà Silver Wings, 137A 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ nhà 

bếp; khay đựng bánh; muôi (muỗng) múc; giá 3 chân [đồ dùng trên bàn]. 
 
 

 
(210) 4-2019-23761 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng nâu sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Spanyc  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, thôn Dị Sử, xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm, sơn phủ nội ngoại thất, sơn trang trí, sơn chịu hóa 

chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ mau khô, matit có dầu.  
 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2019-23762 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 21.3.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại TPS   (VN) 
Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống tăng lực; nước tinh 

khiết; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia, nước giải khát, nước ngọt, trà (chè), cafe, cacao, nước hoa 
quả, bánh ngọt, kẹo, nước khoáng có ga, đồ uống không chứa cồn, nước tinh khiết, nước 
ép rau quả, nước tăng lực không dùng cho mục đích y tế, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể không dùng cho mục đích y tế, nước khoáng (đồ uống), giày, dép, 
quần áo, mũ, túi xách bằng da, trang thiết bị nội thất, tủ quần áo, bàn phấn, ghế, thuốc lá, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm nông sản, lâm sản, hải sản, đồ thủ công 
mỹ nghệ, gốm sứ, tranh, đồ trang trí nội ngoại thất bằng gỗ và mây tre; quản lý thương 
mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2019-23765 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 26.3.1; A26.3.5; 25.5.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Anh Tuấn  (VN) 
Số nhà 226B Nguyễn Trãi, phường Ba 
Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2019-23766 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn An 
Phát Holdings   (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị 
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc làm bằng chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2019-23767 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn An 
Phát Holdings  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị 
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới đánh bắt cá. 

 

 
(210) 4-2019-23768 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn An 
Phát Holdings    (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị 
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 

Nhóm 17: Chất dẻo và nhựa ở dạng đùn ép, sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt 
kín và cách ly.  

 

 
(210) 4-2019-23769 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn An 
Phát Holdings    (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị 
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
475 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc làm bằng chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2019-23770 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng nâu sẫm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Spanyc  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, thôn Dị Sử, xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiềm, sơn phủ nội ngoại thất, sơn trang trí, sơn chịu hóa 

chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ mau khô, matit có dầu. 
 
Nhóm 36: Bất động sản. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2019-23771 (220) 27.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng nâu sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Spanyc  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, thôn Dị Sử, xã Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm chống kiểm, sơn phủ nội ngoại thất, sơn trang trí, sơn chịu hóa 

chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ mau khô, matit có dầu. 
 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-23772 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Hoa Mười Giờ  (VN) 
Số 149, tổ dân phố Nguyên Xá 1, đường 
Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội      
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tư vấn nợ; đánh giá tài chính; cho vay có thế chấp; 

cho vay; dịch vụ cầm đồ. 
 

 
(210) 4-2019-23773 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Enter Việt Nam  
(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 

Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ sinh; 

quần lót vệ sinh phụ nữ; miếng đệm lót (băng) vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt; dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc; nước súc miệng dùng cho mục đích y 

tế. 

 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; núm vú giả cho trẻ em 

ăn; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

 
(210) 4-2019-23774 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Enter Việt Nam  
(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 

Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 

Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ sinh; 

quần lót vệ sinh phụ nữ; miếng đệm lót (băng) vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt; dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc; nước súc miệng dùng cho mục đích y 

tế. 
 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; núm vú giả cho trẻ em 

ăn; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm.   
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
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(210) 4-2019-23784 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện Mỹ 
Đức Phú Nhuận  (VN) 
43R/2 - 43R/4 Hồ Văn Huê, phường 09, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc tây, thực phẩm chức năng, dược 

phẩm, mỹ phẩm, dụng cụ y tế (máy đo huyết áp, nhiệt kế, khẩu trang y tế.) 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ dạy nghề và hướng nghiệp; dịch vụ đào 
tạo: dược sĩ, bác sĩ, y tá. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện (khám và chữa bệnh); dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư 
vấn dược phẩm và y tế (bệnh viện).  

 

 
(210) 4-2019-23785 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng amiăng/xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp 

amiăng, xi măng và nước); xi măng dùng cho lò cao; xi măng; vật liệu xây dựng không 
bằng kim loại; thạch anh; thạch anh tinh khiết; silic [thạch anh]; cát mịn; cát, trừ loại 
dùng cho lò đúc; tác nhân liên kết cho việc chế tác đá/chất liên kết cho quá trình chế tác 
các sản phẩm từ đá.  

 

 
(210) 4-2019-23786 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.2; A1.1.10; A1.1.20; 26.3.4; 

26.1.1; A25.7.5 
(591) Trắng, hồng, da cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Zui Ze   (VN) 
Số 2, đường A3 (khu nhà ở Việt Nam), 
khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục trong trường nội trú; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; giáo dục thể chất; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-23787 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại quốc tế Golden 
Bowl   (VN) 
320 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ căn tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-23788 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vilcos  (VN) 
257/4 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da; 

kem tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2019-23789 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Trần Thanh Hải  (VN) 
40 đường 19E, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem 

rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2019-23790 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Mỹ Ngọc   (VN) 
257/17 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; son môi; 

kem(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
 
 

 
(210) 4-2019-23791 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài   (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán đồ lưu niệm; mua bán máy móc thiết bị làm 

đẹp; mua bán sản phẩm ngành tóc; mua bán mỹ phẩm; mua bán văn phòng phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2019-23792 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài   (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; son môi; kem 

(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán đồ lưu niệm; mua bán máy móc thiết bị làm 
đẹp; mua bán sản phẩm ngành tóc; mua bán mỹ phẩm; mua bán văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2019-23793 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Kim Thành   (VN) 
971/18 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da; 

kem tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2019-23794 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Kim Thành   (VN) 
971/18 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da; 

kem tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2019-23796 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tập 
đoàn Huyền Cò  (VN) 
9/8 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo khoác ngoài (trang phục); bộ quần áo; áo 
gilê, áo lót, áo chẽn không tay; thắt lưng đựng tiền (trang phục). 

 

 
(210) 4-2019-23797 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; 3.7.19; 26.2.7; 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gà vườn Tám 
Phước  (VN) 
Tổ 27, ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 31: Gia cầm để nuôi; gia cầm sống; gia cầm để chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2019-23798 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; 3.7.6; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kely  (VN) 
Khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị 
xã Bình Long, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-23799 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hòa Phát 
Kiên Giang  (VN) 
85 Lê Chân, phường Vĩnh Lạc, thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2019-23800 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 7.15.6 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh than, trắng, vàng, nâu, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại PUS Việt Nam  (VN) 
Tầng 2 số 27, ngách 17/25, ngõ 322 
đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn (vật liệu xây dựng bằng kim loại). 
 
 

(210) 4-2019-23802 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-23803 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-23804 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 
 
 

(210) 4-2019-23805 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 

 
 

 
(210) 4-2019-23806 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Dương  (VN) 
Số 14, ngách 40/16 phố Chính Kinh, 
phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội thất và ngoại 
thất; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh lữ hành quốc tế. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 
phẩm mới cho người khác; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 
vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, 
thiết bị điện, hóa chất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-23807 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Trần Thị Dương  (VN) 
Số 14, ngách 40/16 phố Chính Kinh, 
phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội thất và ngoại 

thất; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh lữ hành quốc tế. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 
phẩm mới cho người khác; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 
vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, 
thiết bị điện, hóa chất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-23808 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.6; 2.9.4; 26.11.3; 

25.7.20 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Dương  (VN) 
Số 14, ngách 40/16 phố Chính Kinh, 
phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội thất và ngoại 

thất; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các 

chuyến tham quan; kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh lữ hành quốc tế. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 

giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 

vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 

phẩm mới cho người khác; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 

vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, 

thiết bị điện, hóa chất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-23809 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.6; 2.9.4; 26.11.3; 

25.7.20 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Dương  (VN) 
Số 14, ngách 40/16 phố Chính Kinh, 

phường Nhân Chính, quận Thanh xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; sơn nội thất và ngoại 

thất; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các 

chuyến tham quan; kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh lữ hành quốc tế. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 

giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 

vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 

phẩm mới cho người khác; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 

vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, 

thiết bị điện, hóa chất; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
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(210) 4-2019-23810 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 1.5.1; 26.1.6; A26.3.5; 

4.5.3 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần MHC quốc tế  

(VN) 
Số 22A Đại La, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kết nối doanh nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-23811 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-23812 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 

 

 
(210) 4-2019-23813 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-23814 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huy Khang  (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thuốc lá điếu; thuốc lào, xì gà. 
 

 
(210) 4-2019-23815 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 15.7.1; A15.7.2 

(591) Vàng, đen. 

(731) Bành Minh Đức  (VN) 
513/26 Gia Phú, phường 3, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

thức ăn nhanh; dịch vụ quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2019-23816 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Hồng, xanh, vàng. 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
HARVEST  (VN) 
12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ ký gửi bất động sản; môi giới bất động sản; 

dịch vụ cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2019-23817 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(591) Đen, trắng, vàng, hồng, nâu, da. 
(731) Hộ kinh doanh Lý Thiên Nga  

(VN) 
20 đường số 1, khu phố 14, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ 

thức ăn nhanh; dịch vụ quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2019-23818 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, trắng. 
(731) Tô Tuấn Kiệt  (VN) 

ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện 
Phú Tân, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: xe đạp điện, xe máy điện, 

« tô điện và các phụ tùng của xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; 
tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-23819 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.1.6; 

A26.11.12; 26.11.3 
(731) Trịnh Khánh Hạ  (VN) 

35/7 TMT 19, tổ 1, khu phố 1, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần soóc; áo thun; áo khoác, quần áo lót. 
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(210) 4-2019-23820 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 3.7.17; 25.1.25; A5.5.20; 

A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần ROOTS VIP  

(VN) 
Số 459, đường Nguyễn Trãi, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; thuê và cho thuê bất động sản; 
môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp 
các chuyến du lịch; cho thuê xe. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; quán cà phê; dịch vụ lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 

 
(210) 4-2019-23821 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TECOMEN  
(VN) 
Số 12, lô TT1A, khu đô thị mới Tây Nam 
Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm như: máy lọc nước, 

bàn là, ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện, máy xay, máy nạo rau củ, máy tách hạt, 
máy giặt, máy phát điện, máy rửa bát đĩa, máy bơm, bàn là kẹp uốn tóc, dao kéo, máy lọc 
không khí, máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon], tụ điện, công tắc điện, dây điện, vỏ bọc 
cho ổ cắm điện cố định, bộ nối điện, loa (thiết bị âm thanh), thiết bị và máy âm thanh, 
micrô, máy quay đĩa, hệ thống điều hoà không khí, ấm đun nước, dùng điện, quạt gió 
[điều hòa không khí], thiết bị tích nhiệt, máy sấy tóc, thiết bị sấy, thiết bị lọc nước, nồi áp 
suất dùng điện, lò nướng, thiết bị làm nóng nước tắm, thiết bị hút ẩm, bếp nấu ăn, hệ 
thống sưới ẩm, máy pha cà phê, dùng điện, vòi hoa sen, bồn rửa, chụp hút khói dùng cho 
nhà bếp, nồi hấp thức ăn, chạy điện, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], nồi nấu đa năng, hệ 
thống và thiết bị nấu nướng, đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, bộ nồi nấu không 
dùng điện, xoong hầm thịt, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, bát đĩa bằng 
sành, vật trang trí bàn ăn, chảo rán không dùng điện, cốc để uống, bình để uống, giàn phơi 
đồ giặt, dụng cụ nhà bếp, ấm đun nước (không dùng điện), nồi áp suất, phích đựng chất 
lỏng, thiết bị xay nghiền cho nhà bếp. 
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(210) 4-2019-23822 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 25.5.25 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
Thảo Điền  (VN) 
137 đường số 7, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất công nghiệp; mua bán đồ 

dùng gia đình, cụ thể: mua bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, 
ngoại thất; bán buôn văn phòng phẩm; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; bán buôn 
hạt giống; bán buôn đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-23823 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SUN LIANGHUAN  (CN) 

3rd F1., No. 1-3 Xieping Ailian Ind. 
Zone, Wulian Community, Longcheng 
Street, Longgang District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ hàng hải; thiết bị dẫn đường cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); thiết 

bị định vị toàn cầu; điện thoại di động; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; máy 
nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2019-23824 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ZHAN ZHENYUAN  (CN) 

Room 6C, Building 2, Victoria Area, 
International Residence, Century City, 
No- 2 Lvse Road, Nancheng District, 
Dongguan, Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Khuôn cốt giầy [bộ phận máy móc]; máy may; cơ cấu điều khiển bằng bàn đạp 

dùng cho máy khâu; máy khâu; máy cắt; máy gia công da thuộc. 
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(210) 4-2019-23825 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 17.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản phẩm sang 
trọng Pháp Việt  (VN) 
1230-1230C Nguyễn Xiển, khu phố Bến 
Đò, phường Long Bình, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ lạc; lát trái cây sấy khô; mứt nhão; mứt ướt. 
 

Nhóm 30: Mật ong. 
 

(210) 4-2019-23826 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, hồng, vàng, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIET VILLAS  (VN)
Số 134 Trần Quý Khoách, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-23827 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; 26.11.3; 25.12.1; 1.15.7 
(591) ánh vàng, ghi xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2019-23828 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 

(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); quán cà phê; cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2019-23829 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

 
(210) 4-2019-23830 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2019-23831 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Spa; thẩm mỹ; làm đẹp (ví dụ như chăm sóc da mặt, làm tóc, cắt tóc, trang 

điểm, tắm hơi, tắm nắng hoặc xoa bóp); mát xa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2019-23832 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; du lịch dã ngoại; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ chức du lịch theo 

nhóm; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải hành khách. 
 

Nhóm 41: Tổ chức vui chơi giải trí (ví dụ như trượt băng, trượt patin; lướt ván, bắn súng 
nước hoặc trượt nước); trung tâm trò chơi điện tử; công viên bách thú, bách thảo (giải trí); 
chiếu phim điện ảnh và phim video; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; căng tin; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn 
mang về. 

 

 
(210) 4-2019-23833 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí; trung tâm trò chơi điện 

tử; công viên vui chơi giải trí; chiếu phim điện ảnh và phim video; tổ chức biểu diễn các 
chương trình tạp kỹ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); quán cà phê; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2019-23834 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-23835 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

(210) 4-2019-23836 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; thịt, gia cầm đã chế biến; cá 

đã được bảo quản; hải sản đã được chế biến. 
 

Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè (trà); ca cao; nước xốt; gia vị. 
 

Nhóm 31: Củ tươi; trái cây tươi; rau tươi, hoa tươi (hoa tự nhiên); cây giống; hạt giống 
(cây trồng). 
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Nhóm 35: Mua, bán các loại nông sản như: lúa gạo, lúa mì, bột mì, sữa, động vật tươi 
sống và động vật đã qua chế biến, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, chè (trà), rau quả tươi, rau quả 
đông lạnh, rau quả đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2019-23837 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ huấn luyện thể dục thể 
hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; 
dịch vụ karaoke; trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong nhà và ngoài trời. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2019-23838 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày 

nghệ thuật; trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong nhà và ngoài trời; tổ chức các hoạt 
động giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu và trưng bày). 

 
 

 
(210) 4-2019-23839 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 

sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 

(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2019-23840 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị 

trường; buôn bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: gạo, ngô, khoai, sắn, đậu, cây thuốc 

nam, thực phẩm (rau, củ, quả, thịt sống và đã qua chế biến), đồ uống (nước khoáng, nước 

hoa quả, nước ngọt, nước có ga, rượu), thực phẩm chức năng, thuốc lá, thuốc lào, máy vi 

tính, phần mềm, vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm 

vệ sinh, đồ gốm, sứ, thủy tinh (cốc, chén, lọ hoa) điện gia dụng (đèn và bộ đèn điện), 

giường, tủ, bàn ghế, thảm cói, chiếu cói, dụng cụ thể dục, thể thao (máy tập, thảm tập, tạ), 

sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng), 

container, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (lốp, bánh xe, 

tay phanh, gương), các thiết bị viễn thông đầu cuối dùng cho điện thoại, các loại thẻ điện 

thoại, thẻ internet, vật liệu đóng gói, giấy vệ sinh, giấy ăn trong siêu thị, đại siêu thị, cửa 

hàng, qua mạng internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; xây dựng, 

phát triển và quảng bá thương hiệu; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-23841 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Spa; thẩm mỹ; làm đẹp (ví dụ như chăm sóc da mặt, làm tóc, cắt tóc, trang 

điểm, tắm hơi, tắm nắng hoặc xoa bóp); mát xa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2019-23842 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-23843 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ huấn luyện thể dục thể 
hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; 
dịch vụ karaoke; trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong nhà và ngoài trời. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2019-23844 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-23845 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-23846 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; 

lập kế hoạch cho buổi tiệc; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2019-23847 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh đậm, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phần mềm Khoa Việt  (VN) 
342/11 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới khách hàng; môi giới tùy chỉnh. 
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2019-23848 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Đen, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phần mềm Khoa Việt  (VN) 
342/11 Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 41: Đào tạo. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2019-23849 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
FLAMINGO  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ; dịch vụ quản lý dự án kinh 

doanh cho các dự án xây dựng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; quản lý bất động 

sản. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ huấn luyện thể dục thể 

hình; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; 

dịch vụ karaoke; trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong nhà và ngoài trời. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 

(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới; cung cấp thực phẩm và đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2019-23868 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) GREEN CROSS CORPORATION  

(KR) 
107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Tác nhân dược ảnh hưởng đến sự chuyển hóa; chế phẩm dược điều chỉnh miễn 
dịch; thuốc dùng để điều trị bệnh thiếu máu; chế phẩm dược dùng cho tim mạch; chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; máu dùng cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng 
(thuốc bổ và thuốc làm thay đổi sự dinh dưỡng; chất sinh huyết; chế phẩm dược; dung 
môi dùng cho máu; thuốc chống đông máu (chất ngăn ngừa cục nghẽn của máu); chế 
phẩm trong lọ thủy tinh dùng để điều trị bệnh khó đông máu bao gồm chủ yếu là các yếu 
tố đông máu; chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh khó đông máu; huyết tương; huyết 
thanh; thuốc huyết thanh liệu pháp; các sản phẩm máu dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
dược dùng để điều trị và phòng bệnh chảy máu ở bệnh nhân mắc bệnh khó đông máu; yếu 
tố đông máu. 

 

 
(210) 4-2019-23892 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A5.11.2; A5.1.5 
(591) Vàng; hổ phách, đen. 
(731) Công ty TNHH Golden Health  

(VN) 
Số nhà 1A, đường 26-12, khu phố Phú 
Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu ngâm sâm (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có cồn [trừ 
bia]. 

 

 
(210) 4-2019-23895 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xám, trắng, 

xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung tâm 
Thương mại LOTTE Việt Nam  
(VN) 
Số 469 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất 
dẻo dùng để bao gói; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; khăn ăn bằng giấy; giấy; màng mỏng 
bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 
Nhóm 18: Túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi dùng ở bãi biển; túi lưới dùng để đi 
mua sắm; túi mua hàng; túi cho người cắm trại; túi xách tay. 

 
Nhóm 21: ống hút để uống; bình để uống; thùng rác; cốc đựng trái cây để ăn; chai lọ; 
muỗng để múc dùng cho gia đình. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; rau tươi, rau cỏ tươi, thảo mộc tươi; hạt giống thực 
vật; cây trồng; hoa tự nhiên. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quảng cáo; cho thuê 
không gian quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo ngoài trời; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2019-23903 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ. 
(731) KIM, KWANG TAE  (KR) 

310-902, 177, Migeum-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh dùng cho món tráng miệng; ca/chén vại; chai 

đựng nước; đồ chứa đựng dùng cho các món ăn kèm chủ yếu làm từ thịt, cá, thịt gia cầm 
hoặc rau; bình cách nhiệt; cốc vại không làm bằng kim loại quý; đồ chứa đựng thực phẩm 
(dùng cho gia dụng và nhà bếp); lọ đựng gia vị; nồi nấu không dùng điện; chảo để rán 
[không dùng điện]. 

 

 
(210) 4-2019-23904 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Thanh Điền  

(VN) 
Lô MB 1.4 khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm 

bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2019-23932 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 018042223 28.03.2019 EM 

(531) 7.5.1; 2.1.1; 26.15.7; 22.5.10; 4.2.5 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) GIZEH RAUCHERBEDARF GMBH  

(DE) 
Bunsenstr. 12, Gummersbach, 51647, 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Vật dụng dùng với thuốc lá; diêm; thuốc lá và các sản phẩm làm từ thuốc lá 

(bao gồm chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế); máy hóa hơi cá nhân 

(dùng cho hút thuốc) và thuốc lá điện tử, và hương liệu (trừ tinh dầu) và dung dịch dùng 

cho nó; vật dụng dùng để kê (giữ) tẩu [vật dụng cho người hút thuốc]; giá để tẩu dùng cho 

tẩu thuốc lá; cán tẩu dùng cho tẩu thuốc lá; vật dụng thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá; 

dao để cạo lò tẩu (bộ tool dùng để nhồi tẩu, thông tẩu, cạo lò tẩu) dùng cho tẩu thuốc lá; 

đầu lọc tẩu dùng cho tẩu thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho 

thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho tẩu thuốc lá; tẩu có tẩm tinh dầu bạc hà dùng cho tẩu 

thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đót thuốc 

lá điện tử; hộp đựng thuốc lá điện tử; các thiết bị dùng để nung nóng chất thay thế thuốc 

lá để dùng bằng cách hít; thiết bị dùng để nung nóng thuốc lá để dùng bằng cách hít; tẩu 

điện tử dành cho người hút thuốc; túi đựng tẩu thuốc lá; đầu tẩu bằng hổ phách dùng cho 

đót xì gà và đót thuốc lá; giấy hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc; bình đựng thuốc lá và hộp giữ độ ẩm cho xì gà; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; 

đót thuốc lá điếu; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy cùng với đầu lọc; tập giấy cuốn thuốc lá; 

giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc 

cho thuốc lá điếu; dụng cụ cắt thuốc lá điếu; thiết bị cuốn thuốc lá bỏ túi; dụng cụ nạo tẩu 

thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách 

nung nóng; túi đựng thuốc lá; ống nhổ dùng cho người hút thuốc; bao thuốc lá điện tử; 

giấy hút nước dùng cho thuốc lá; vật dụng thông thuốc lá điện tử; các vật dụng cho người 

hút thuốc; thiết bị ép thuốc lá vào tẩu thuốc lá [vật dụng cho người hút thuốc]; dụng cụ 

nhồi thuốc lá vào tẩu thuốc lá; đót thuốc lá điếu bằng kim loại quý; đầu lọc xì gà; đót xì 

gà; đót xì gà bằng kim loại quý; diêm có phủ pa-ra-phin; diêm có phủ lưu huỳnh; diêm an 

toàn (chỉ bốc cháy khi đánh vào một bề mặt cụ thể); hộp diêm; giá để diêm (ống cắm 

diêm); diêm có phủ phốt-pho vàng; diêm có phủ phốt-pho trắng; hương liệu, trừ tinh dầu, 

dùng cho thuốc lá; thuốc lá rời, thuốc lá để cuốn bằng tay và thuốc lá tẩu; thuốc lá điếu, 

xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu và các vật dụng hút thuốc khác đã được chuẩn bị sẵn để 

sử dụng; thuốc lá có tẩm ướp hương liệu (ngoại trừ tinh dầu); thuốc lá nhai; cỏ để hút 

(không dùng cho mục đích y tế); mật thảo dược để hút [chất thay thế thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y tế]; thuốc lá tẩu chứa tinh dầu bạc hà (không dùng cho mục đích y 

tế); thuốc lá có tẩm bạc hà (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá dạng thô; tẩu hút 

thuốc lá dành cho người hút chất thay thế thuốc lá có tẩm bạc hà (không dùng cho mục 

đích y tế); thuốc lá không tạo ra khói; thuốc lá để hút; thuốc lá bột để hít; thuốc lá tự 
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cuốn; chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá cuốn từ lá thuốc 

lá; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử thay thế cho buồng 

đốt bằng việc kết hợp đầu đốt và buồng chứa tinh dầu thành một (cartomizer); thuốc lá 

điện tử; xì gà điện tử; ống hít dùng như là một chất thay thế cho thuốc lá và thuốc lá điếu 

(không dùng cho mục đích y tế); dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; dung dịch 

dùng cho thuốc lá điện tử [e-liquid - là hỗn hợp của vegetable glycerin (vg), propylene 

glycol (pg), nicotine và hương liệu dùng để tạo ra khói và để thay thế khói và vị thuốc lá] 

có chứa chất hữu cơ propylene glycol; dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử [e-liquid] có 

chứa chất hữu cơ vegetable glycerine; ống chứa hợp chất/buồng chứa dung dịch dùng để 

dự trữ cho thuốc lá điện tử; bộ để hút dùng cho thuốc lá điện tử; nhựa thuốc lá dùng cho 

thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; bình phun thuốc lá điện tử; tẩu phun 

hơi thuốc lá không tạo ra khói. 
 

 
(210) 4-2019-23937 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(300) 2019/00031 03.01.2019 SE 

(531) 26.15.15; 19.7.1 

(591) Vàng đồng, trắng trong, vàng đồng đậm, 

nâu nhạt. 

(731) THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG  (SE) 

117 97 Stockholm, Sweden 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là rượu vôtca. 
 

 
(210) 4-2019-23938 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) REOLINK INNOVATION LIMITED  

(CN) 

Room B, 4/F Kingswell Commercial 

Tower, 171-173 Lockhart Road, Wan 

Chai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; thiết bị 

âm thanh báo động; chuông báo cháy; hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị báo hiệu 

chống trộm; chuông cửa điện; bộ dò khói; thiết bị video giám sát chạy điện [không cho 
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mục đích y tế]; thiết bị cảm biến chuyển động; thiết bị báo động khi có khói; thiết bị báo 

động bảo vệ an toàn cá nhân; chuông điện báo động; chuông [thiết bị báo động]. 
 

 
(210) 4-2019-23939 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH An 

International   (VN) 
Lầu 8, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy dẻo (thanh long, mít, xoài, chuối, gừng); hạt điều (đã chế biến); 

hạt dưa (đã làm chín); hạt mắc ca (macca, đã làm chín). 
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; cà phê; cà phê dạng hạt (đã rang chín); cà phê (pha sẵn); ca cao; trà 
(chÌ). 

 
Nhóm 32: Nước dừa (đóng hộp); nước trái cây; nước uống (đóng chai, đóng hộp). 

 

 
(210) 4-2019-23944 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SHENZHEN LONGSYS 

ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 
A-B-C-D-E-F1, 8F, 1 Building, Financial 
Base, No. 8, Kefa Road, High-Tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thiết bị lưu trữ 

dữ liệu (USB); thẻ nhớ kỹ thuật số an toàn (SD); chương trình máy vi tính (tải xuống 
được); thiết bị để xử lý dữ liệu; chíp (mạch tích hợp); ổ đĩa thể rắn; thẻ nhớ; chất bán dẫn. 

 

 
(210) 4-2019-23945 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SHENZHEN LONGSYS 

ELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 
A-B-C-D-E-F1, 8F, 1 Building, Financial 
Base, No. 8, Kefa Road, High-Tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
(USB); ổ đĩa thể rắn; chất bán dẫn; mạch tích hợp; chương trình máy vi tính (phần mềm 
có thể tải xuống được); thẻ nhớ kỹ thuật số an toàn (SD); thiết bị để xử lý dữ liệu; chíp 
(mạch tích hợp). 

 

 
(210) 4-2019-23948 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) AFFINITY EQUITY PARTNERS 

LIMITED  (KY) 
Walkers Corporate Limited, Cayman 
Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
George Town, Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ quỹ đầu tư tư nhân (private equity); dịch vụ đầu 

tư vốn mạo hiểm (venture capital); quản lý quỹ; dịch vụ tài chính doanh nghiệp; huy động 
vốn cho hoạt động mua bán và sáp nhập; dịch vụ tư vấn, thông tin và cố vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2019-23953 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.5; 21.3.21 
(731) Công ty cổ phần V-Proud  

(VN) 
Tầng 6 tòa nhà MD Complex (tòa VP) số 
68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thương mại, nhập khẩu: thiết bị đo lường, thiết bị phân tích, kiểm 

nghiệm, máy gia công và phụ kiện; mua bán các thiết bị trên đã qua sử dụng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm, đo lường, đánh giá hệ thống 
quản lý chất lượng.  

 

 
(210) 4-2019-23954 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Thùy Dương   (VN) 

Số nhà 92, phố Hàn Thuyên, phường Ba 
Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, văn hóa và giải trí 
(không nhằm mục đích quảng cáo và thương mại); sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); 
giáo dục đào tạo; dạy tiếng anh.  

 

 
(210) 4-2019-23955 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(731) Công ty TNHH Boardgame 

Việt Nam   (VN) 
Số 18, ngõ 127, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi đông người; trò chơi chỉ chơi trong nhà; xe cộ đồ 

chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2019-23956 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.4.2; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Boardgame 

Việt Nam  (VN) 
Số 18, ngõ 127, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi đông người; trò chơi chỉ chơi trong nhà; xe cộ đồ 

chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2019-23957 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1; 1.13.1 
(731) Lý Văn Giang   (VN) 

Số 20 ngõ 183 đường Phúc Tân, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu hàng điện gia dụng (máy xay đậu, máy 

xay thịt, máy làm bánh, nồi chiên không dầu, bếp nướng điện, bình thủy điện, nồi áp suất 
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điện, máy nướng bánh mì, nồi hấp, bếp ga, lò vi sóng, máy sưởi, máy hút bụi, máy tạo 
ẩm, máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy lau nhà hơi nước, máy nóng lạnh, cây nước 
nóng lạnh, máy bơm, máy lọc nước, máy sấy quần áo, đèn điện, công tắc, ổ cắm, quạt, ấm 
siêu tốc, nồi cơm điện, bếp điện, bàn là, máy xay sinh tố, máy làm sữa đậu nành, máy ép, 
máy hút mùi, máy sấy, máy pha cà phê), hàng điện máy (máy điều hòa, quạt chắn gió, 
máy giặt), hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp ảnh, máy 
tính, phụ kiện di động, phụ kiện máy tính, thiết bị mạng, linh kiện máy tính, thiết bị đeo 
tay thông minh, thiết bị lưu trữ dữ liệu, phụ kiện máy chơi game, máy in, phụ kiện máy 
tính bảng), công cụ và dụng cụ cầm tay, dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay), sản phẩm 
đồ kim khí, dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện cầm tay, ống nước, dụng cụ làm đẹp: dụng cụ 
chăm sóc da mặt, dụng cụ chăm sóc da toàn thân, máy uốn tóc, máy tẩy lông, máy nhổ 
lông, máy sấy tóc, máy cắt tóc, dụng cụ tỉa lông mũi, máy cạo râu, đồ dùng trang trí nhà 
cửa, dụng cụ dùng trong gia đình và đời sống: đồ trong bếp và phòng ăn: dao, kéo, mài 
dao, đèn, bát đũa, cốc chén, ủ cơm, dụng cụ uống, bình ủ, bình trà, máy pha trà, bàn trà, 
dụng cụ làm bánh, nồi, soong (nồi), chảo, nồi áp suất, thiết bị vệ sinh, sen vòi, đồ nội thất 
(giường, tủ, bàn, ghế).  

 

 
(210) 4-2019-23962 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NINBEN CO., LTD.    (JP) 

3-1, Nihon-Bashi, Muromachi 2-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 29: Cá ngừ sấy khô (katsuobushi); cá ngừ sấy khô đã được bào mỏng (kezuribushi); 

nước dùng súp hầm cá có chứa bột ngọt, nước cốt gà dạng bột, bột cá ngừ sấy khô và chiết 
xuất của thịt bò; nước dùng súp miso bao gồm rau củ sấy khô, nấm sấy khô, cá sấy khô, 
thịt lợn sấy khô, trứng và rong biển sấy khô; món ăn đông lạnh bao gồm chủ yếu cá và rau 
củ được tẩm ướp; món ăn đã chế biến bao gồm chủ yếu cá và rau củ được tẩm ướp, thực 
phẩm được chế biến sẵn của món cơm trộn hương liệu hoặc gia vị, cụ thể là hỗn hợp trộn 
cá, nấm, rau củ, rong biển và sò đã được đun chín và để ăn cùng với cơm; nước canh thịt, 
nước canh thịt cô đặc; nước dùng, nước dùng cô đặc; cá ngừ đã được chế biến với gia vị; 
tảo tía khô dạng miếng nhỏ dùng để rắc lên gạo ngâm nước nóng (Ochazukenori). 

 
Nhóm 30: Xốt (gia vị) và gia vị bao gồm chất đạm thực vật đã thủy phân, chất đạm động 
vật đã thủy phân hoặc chiết xuất tạo hương vị làm từ cá, thịt, thịt lợn, thịt bò, thịt gà hoặc 
rau củ; nước tương gia vị để nấu nướng; gia vị để muối dưa, muối rau; hạt nêm gia vị cho 
cơm; thức ăn đông lạnh gồm chủ yếu từ gạo trộn, thức ăn đã chế biến gồm chủ yếu từ gạo 
trộn; sốt gia vị miso dùng cho nấu nướng; mì sợi kiểu Nhật Bản; nước xốt cho sa-lát; gia 
vị; tinh dầu dùng cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu; hỗn hợp cá khô, rong 
biển, hạt vừng, rau củ và thịt với gia vị được rắc lên cơm (gia vị rắc lên cơm - furikake); 
Chazuke Nori (gia vị), bao gồm chủ yếu từ trái cây, rau củ, thịt, cá, nấm, hạt đậu, và sò 
điệp sấy khô để rắc lên cơm ngâm nước nóng; túi Dashi (gia vị) chủ yếu được làm từ cá 
ngừ, nước tương và tảo bẹ sấy khô; Dashi (gia vị cho nước dùng súp kiểu Nhật Bản làm từ 
cá ngừ, nước tương và tảo bẹ sấy khô); cháo gạo. 
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(210) 4-2019-23963 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 26.13.1; 26.13.25 
(731) NINBEN CO., LTD.     (JP) 

3-1, Nihon-Bashi, Muromachi 2-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 29: Cá ngừ sấy khô (katsuobushi); cá ngừ sấy khô đã được bào mỏng (kezuribushi), 

nước dùng súp hầm cá có chứa bột ngọt, nước cốt gà dạng bột, bột cá ngừ sấy khô và chiết 
xuất của thịt bò; nước dùng súp miso bao gồm rau củ sấy khô, nấm sấy khô, cá sấy khô, 
thịt lợn sấy khô, trứng và rong biển sấy khô; món ăn đông lạnh bao gồm chủ yếu cá và rau 
củ được tẩm ướp; món ăn đã chế biến bao gồm chủ yếu cá và rau củ được tẩm ướp, thực 
phẩm được chế biến sẵn của món cơm trộn hương liệu hoặc gia vị, cụ thể là hỗn hợp trộn 
cá, nấm, rau củ, rong biển và sò đã được đun chín và để ăn cùng với cơm; nước canh thịt, 
nước canh thịt cô đặc; nước dùng, nước dùng cô đặc; cá ngừ đã được chế biến với gia vị; 
tảo tía khô dạng miếng nhỏ dùng để rắc lên gạo ngâm nước nóng (Ochazukenori).   

 
Nhóm 30: Xốt (gia vị) và gia vị bao gồm chất đạm thực vật đã thủy phân, chất đạm động 
vật đã thủy phân hoặc chiết xuất tạo hương vị làm từ cá, thịt, thịt lợn, thịt bò, thịt gà hoặc 
rau củ; nước tương gia vị để nấu nướng; gia vị để muối dưa, muối rau; hạt nêm gia vị cho 
cơm; thức ăn đông lạnh gồm chủ yếu từ gạo trộn, thức ăn đã chế biến gồm chủ yếu từ gạo 
trộn; sốt gia vị miso dùng cho nấu nướng; mì sợi kiểu Nhật Bản; nước xốt cho sa-lát; gia 
vị; tinh dầu dùng cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu; hỗn hợp cá khô, rong 
biển, hạt vừng, rau củ và thịt với gia vị được rắc lên cơm (gia vị rắc lên cơm - furikake); 
Chazuke Nori (gia vị), bao gồm chủ yếu từ trái cây, rau củ, thịt, cá, nấm, hạt đậu, và sò 
điệp sấy khô để rắc lên cơm ngâm nước nóng; túi Dashi (gia vị) chủ yếu được làm từ cá 
ngừ, nước tương và tảo bẹ sấy khô; Dashi (gia vị cho nước dùng súp kiểu Nhật Bản làm từ 
cá ngừ, nước tương và tảo bẹ sấy khô); cháo gạo. 

 

 
(210) 4-2019-23964 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ILLUMINA, INC.   (US) 

5200 Illumina Way, San Diego, 
California 92122, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân, thuốc thử, chất thí nghiệm, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm 

hóa học, và chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và nghiên cứu; chế phẩm và thuốc 
thử chẩn đoán, không dùng cho y tế hoặc thú y; bộ thí nghiệm có chứa thuốc thử và hướng 
dẫn sử dụng không dùng cho mục đích y tế; tác nhân, thuốc thử, chất thí nghiệm, enzym, 
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nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa học, và chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và 
nghiên cứu trong lĩnh vực giải trình tự axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn đoán, nghiên 
cứu chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng, phát triển thuốc, dược phẩm, nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y tế, khoa học sự sống, sinh học, vi 
trùng học và nghiên cứu đa hệ gen, công nghệ sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn thực 
phẩm, xét nghiệm di truyền và di truyền học, không nhằm mục đích y tế hoặc thú y; bộ 
thí nghiệm bao gồm nucleotit, thuốc thử, chất nền enzym, chất đệm, chế phẩm hóa học, 
và chế phẩm sinh học dùng trong khoa học và nghiên cứu trong lĩnh vực giải trình tự axit 
nucleic, xác định kiểu gen, chẩn đoán, nghiên cứu chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng, phát 
triển thuốc, dược phẩm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, nghiên 
cứu y tế, khoa học sự sống, sinh học, vi trùng học và nghiên cứu đa hệ gen, công nghệ 
sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn thực phẩm, xét nghiệm di truyền và di truyền học, 
không nhằm mục đích y tế hoặc thú y. 

 
Nhóm 05: Tác nhân, thuốc thử, chất thí nghiệm, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm 
hóa học, và chế phẩm sinh học dùng trong y tế và thú y; chế phẩm và thuốc thử chẩn đoán 
dùng trong y tế và thú y; bộ thí nghiệm có chứa thuốc thử và hướng dẫn sử dụng dùng cho 
mục đích y tế; bộ thí nghiệm bao gồm nucleotit, thuốc thử, chất nền enzym, chất đệm, chế 
phẩm hóa học, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích xét nghiệm di truyền y tế và chẩn 
đoán y tế; tác nhân, thuốc thử, chất thí nghiệm, enzym, nucleotit, chất đệm, chế phẩm hóa 
học, và chế phẩm sinh học dùng cho y tế và thú y trong lĩnh vực chẩn đoán y học, chẩn 
đoán lâm sàng, chẩn đoán thú y, pháp y, dược học thí nghiệm, dược học thú y, xét nghiệm 
di truyền, và di truyền học. 

 
Nhóm 09: Thiết bị thí nghiệm để phát hiện trình tự gen; thiết bị chẩn đoán để phát hiện 
thể sinh bệnh dùng cho thí nghiệm và nghiên cứu; thiết bị và dụng cụ khoa học để dùng 
trong phân tích di truyền; thiết bị để xét nghiệm ADN và ARN cho mục đích nghiên cứu; 
thiết bị và dụng cụ để xét nghiệm khí, chất lỏng, hoặc chất rắn; chip ADN; thiết bị và 
dụng cụ đo và cân; dụng cụ quan sát; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; màn hình hiển thị; 
phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính; phần cứng và phần mềm máy tính để dùng 
trong lĩnh vực giải trình tự axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn đoán y tế, chẩn đoán thú 
y, chẩn đoán lâm sàng, nghiên cứu y tế, nghiên cứu thú y, nghiên cứu chẩn đoán, nghiên 
cứu lâm sàng, phát triển thuốc, nghiên cứu phát triển thuốc, nghiên cứu thí nghiệm y tế, 
khoa học và nghiên cứu thú y, khoa học sự sống, sinh học, vi trùng học, công nghệ sinh 
học, nông nghiệp, pháp y, an toàn thực phẩm, nghiên cứu đa hệ gen, xét nghiệm di truyền 
và di truyền học; thiết bị và dụng cụ khoa học và nghiên cứu bao gồm thiết bị giải trình tự 
axit nucleic, các tia để chụp, máy quét, thiết bị phân tích và tạo ảnh điện tử, thiết bị gom 
mẫu thử, dụng cụ kiểm soát chất lượng mẫu, hộp và khay thuốc thử giải trình tự, thiết bị 
điều chế mẫu thử, và thiết bị thí nghiệm để dùng cho phòng thí nghiệm trong lĩnh vực giải 
trình tự axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn đoán y tế, chẩn đoán thú y, chẩn đoán lâm 
sàng, nghiên cứu y tế, nghiên cứu thú y, chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng, phát triển thuốc, 
dược phẩm, nghiên cứu thí nghiệm y tế, khoa học và nghiên cứu thú y, khoa học sự sống, 
sinh học, vi trùng học, công nghệ sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn thực phẩm, 
nghiên cứu đa hệ gen, xét nghiệm di truyền, và di truyền học; bộ vi xử lý; bộ xử lý dữ 
liệu; bộ xử lý dữ liệu tin sinh học giải trình tự gen thế hệ mới (NGS); thẻ có mạch tích 
hợp; chip máy tính; thẻ chip điện từ được mã hóa có lập trình được dùng để giải trình tự 
ADN; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoai di động, máy nghe nhạc cầm tay, máy 
tính cầm tay, máy tính bảng, và máy tính, cụ thể là, phần mềm để nhận và lưu trữ hồ sơ 
ADN và di truyền, và để cho phép nhân viên y tế và nghiên cứu sử dụng hồ sơ. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng trong phân tích di truyền; thiết bị và dụng cụ 
chẩn đoán y tế để phân tích dịch cơ thể; thiết bị để phân tích máu; thiết bị để xét nghiệm 
ADN và ARN cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế và thú y; thiết bị phân tích dùng 
cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ chẩn 
đoán y tế để dùng trong điều chế máu, dịch cơ thể và mẫu sinh học của người phục vụ cho 
các xét nghiệm tiếp theo và để phát hiện và nhận diện axit nucleic sinh bệnh trong máu, 
dịch cơ thể và mẫu sinh học; thiết bị và dụng cụ lâm sàng và y tế, bao gồm thiết bị giải 
trình tự axit nucleic, máy quét đa mẫu axit nucleic (array scanners), thiết bị tạo ảnh, thiết 
bị phân tích axit nucleic, thiết bị điều chế mẫu và ngân hàng mẫu trong lĩnh vực giải trình 
tự axit nucleic, xác định kiểu gen, chẩn đoán y tế, chẩn đoán thú y, chẩn đoán lâm sàng, 
nghiên cứu y tế, nghiên cứu thú y, chẩn đoán, nghiên cứu lâm sàng, phát triển thuốc, dược 
phẩm, nghiên cứu thí nghiệm y tế, khoa học và nghiên cứu thú y, khoa học sự sống, sinh 
học, vi trùng học, công nghệ sinh học, nông nghiệp, pháp y, an toàn thực phẩm, nghiên 
cứu đa hệ gen, xét nghiệm di truyền, và di truyền học.  

 

 
(210) 4-2019-23965 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.12 
(731) TOPRONIN (BEIJING) EDUCATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.1117, 11/F, Block A, Science and 
Technology Fortune Center, No.8 
Xueqing Rd, Haidian Dist, Beijing, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; máy vi tính; bảng điều khiển [điện]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ 

liệu]; thiết bị đọc sách điện tử; chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính, có 
thể tải về; phần mềm máy tính, ghi sẵn; máy tính xách tay; phần mềm trò chơi máy tính, 
có thể tải về. 

 
Nhóm 41: Giảng dạy; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải về được; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; khảo thí giáo dục; dịch vụ sắp đặt, không cho mục 
đích quảng cáo; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; trường đào tạo/học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]. 

 

 
(210) 4-2019-23966 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) TOA PHARMACEUTICALS CO., LTD.  

(JP) 
26 Sango, Toyama-city, Toyama, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2019-23967 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.15.15; A26.11.12
(591) Đen, cam. 
(731) NEW STEP ASIA CO., LTD.    (TH) 

11 Kanchanaphisek 3, Bangbon Nua, 
Bangbon, Bangkok 10150, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ liên quan tới đồ nội thất; bán lẻ liên quan tới đồ gia dụng, cụ thể là đồ 

dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán lẻ liên quan tới đồ bếp nóc, cụ thể là dụng cụ 
nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà bếp; bán lẻ liên quan tới 
đồ trang trí nội thất; bán lẻ liên quan tới thiết bị ngoại vi máy vi tính; bán lẻ liên quan tới 
thiết bị điện thoại di động; bán lẻ liên quan tới trang sức; bán lẻ liên quan tới đồng hồ đeo 
tay và đồng hồ treo tường; bán lẻ liên quan tới văn phòng phẩm; bán lẻ liên quan tới quần 
áo; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ nội thất; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ gia dụng, 
cụ thể là đồ dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ bếp 
nóc, cụ thể là dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà 
bếp; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ trang trí nội thất; bán lẻ trực tuyến liên quan tới 
quần áo; bán buôn liên quan tới đồ nội thất; bán buôn liên quan tới đồ gia dụng, cụ thể là 
đồ dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán buôn liên quan tới đồ bếp nóc, cụ thể là 
dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà bếp; bán buôn 
trực tuyến liên quan tới đồ nội thất; bán buôn trực tuyến liên quan tới đồ gia dụng, cụ thể 
là đồ dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán buôn trực tuyến liên quan tới đồ bếp 
nóc, cụ thể là dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà 
bếp; tập hợp hàng hóa (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác nhằm mục 
đích tiếp thị, giúp khách hàng xem và mua hàng thuận tiện; quản lý kinh doanh; quản lý 
kinh doanh trực tuyến; quản lý kinh doanh bán lẻ; quản lý kinh doanh bán buôn; tư vấn 
kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; xúc tiến thương mại; marketing; tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-23968 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh mòng két. 
(731) NEW STEP ASIA CO., LTD.    (TH) 

11 Kanchanaphisek 3, Bangbon Nua, 
Bangbon, Bangkok 10150, Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ liên quan tới đồ nội thất; bán lẻ liên quan tới đồ gia dụng, cụ thể là đồ 

dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán lẻ liên quan tới đồ bếp nóc, cụ thể là dụng cụ 

nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà bếp; bán lẻ liên quan tới 

đồ trang trí nội thất; bán lẻ liên quan tới thiết bị ngoại vi máy vi tính; bán lẻ liên quan tới 
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thiết bị điện thoại di động; bán lẻ liên quan tới trang sức; bán lẻ liên quan tới đồng hồ đeo 

tay và đồng hồ treo tường; bán lẻ liên quan tới văn phòng phẩm; bán lẻ liên quan tới quần 

áo; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ nội thất; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ gia dụng, 

cụ thể là đồ dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ bếp 

nóc, cụ thể là dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà 

bếp; bán lẻ trực tuyến liên quan tới đồ trang trí nội thất; bán lẻ trực tuyến liên quan tới 

quần áo; bán buôn liên quan tới đồ nội thất; bán buôn liên quan tới đồ gia dụng, cụ thể là 

đồ dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán buôn liên quan tới đồ bếp nóc, cụ thể là 

dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà bếp; bán buôn 

trực tuyến liên quan tới đồ nội thất; bán buôn trực tuyến liên quan tới đồ gia dụng, cụ thể 

là đồ dùng gia dụng, đồ chứa đựng gia dụng; bán buôn trực tuyến liên quan tới đồ bếp 

nóc, cụ thể là dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ chứa đựng cho nhà 

bếp; tập hợp hàng hóa (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác nhằm mục 

đích tiếp thị, giúp khách hàng xem và mua hàng thuận tiện; quản lý kinh doanh; quản lý 

kinh doanh trực tuyến, quản lý kinh doanh bán lẻ; quản lý kinh doanh bán buôn; tư vấn 

kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; xúc tiến thương mại; marketing; tổ chức 

triển lãm nhằm mục đích kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2019-23969 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) GMY LIGHTING TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (CN) 

NO.328 Xinxing Road, Gonghe Town, 

Heshan City, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn cho xe cộ; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; hệ thống 

và thiết bị chiếu sáng; thiết bị khử trùng; công-ten-nơ làm lạnh; thiết bị xông hơi mặt [tắm 

hơi]; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị sưởi ấm. 
 

 
(210) 4-2019-23970 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.11; 7.1.24 

(591) Trắng, vàng, tím. 

(731) Công ty TNHH Phúc Vạn Cát 
Tường  (VN) 
23 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2019-23975 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 
tiện truyền thông và internet); bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 
hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 
liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 
thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 
có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 
ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 
[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 
(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 
cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 
rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 
từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 
rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 
ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 
sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 
sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 
nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, rá, đũa, 
muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 
phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 
bộ đèn điện, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng 
cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch 
vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục 
thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2019-23976 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 
liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 
tiện truyền thông và internet); bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 
hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 
liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 
thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 
có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 
ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 
[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 
(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 
cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 
rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 
từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 
rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 
ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 
sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 
sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 
nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, rá, đũa, 
muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 
phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 
bộ đèn điện, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng 
cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch 
vụ trung gian thương  mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục 
thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2019-23977 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 
tiện truyền thông và internet); bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 
hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 
liền gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 
thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 
có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 
ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 
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[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 
(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 
cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 
rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 
từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 
rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 
ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 
sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 
sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 
nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, rá, đũa, 
muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 
phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 
bộ đèn điện, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng 
cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch 
vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục 
thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2019-23978 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.18 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 
tiện truyền thông và internet); bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 
hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 
liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 
thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 
có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 
ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 
[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 
(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 
cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 
rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 
từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 
rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 
ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 
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sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 
sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 
nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, rá, đũa, 
muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 
phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 
bộ đèn điện, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng 
cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch 
vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục 
thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2019-23979 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.18 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 

tiện truyền thông và internet); bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 

liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 

thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 

có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 

ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 

[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 

(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 

cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 

rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 

từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 

rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 

báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 

ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 

sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 

sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 

nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, rá, đũa, 

muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 

phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 

bộ đèn điện, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng 

cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 
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thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch 

vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 

cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục 

thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2019-23980 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 

tiện truyền thông và internet); Bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 

liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 

thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 

có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 

ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 

[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 

(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 

cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 

rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 

từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 

rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 

báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 

ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 

sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 

sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 

nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, rá, đũa, 

muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 

phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 

bộ đèn điện, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng 

eho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin 

thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch 

vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 

cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục 

thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2019-24000 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.13.1; 26.3.2; 

3.7.17 

(591) Vàng, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Hà Xuân Thanh  (VN) 
Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, buôn bán phụ kiện ô tô như: đèn xe, cảm biến lùi, thiết bị hiển thị 

trên xe (màn hình), khóa cửa, áp suất lốp, các thiết bị sạc điện. 
 

 
(210) 4-2019-24001 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH BBCO ENERGY  
(VN) 
Số 75 đường số 7, khu nhà ở Phước Kiển, 

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện, động cơ điện, dây điện, sắt, thép, 

sơn, vécni, tre, nứa, gỗ, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát 

và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, đầu tư; dịch vụ thông tin, tư vấn về tài chính, đầu tư. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị và hệ thống công nghiệp; xây 

dựng nhà ở, công trình; phá dỡ công trình xây dựng, chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống 

cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí, hệ thống điện; cho thuê thiết bị xây 

dựng; khai thác gỗ; dịch vụ thông tin, tư vấn xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị và hệ thống công nghiệp. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ truyền tải và phân phối điện; dịch vụ vận tải; đặt chỗ, tổ chức các 

chuyến đi du lịch. 
 

Nhóm 40: Sản xuất điện/năng lượng; chế biến gỗ. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. 
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(210) 4-2019-24002 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.1.1; A5.1.16; A5.1.7 
(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) Trần Thùy Trang  (VN) 

34 ngách 100/59 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý khách sạn, nhà hàng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản (cho thuê nhà); dịch vụ đầu tư tài chính cho lĩnh 
vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê 
xe; dịch vụ vận tải. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán bar; quán cà phê; quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-24003 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.7.22; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng. 
(731) Trường trung học phổ thông 

Quang Trung  (VN) 
Xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 

(210) 4-2019-24005 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; 5.5.1; A5.1.5; 26.1.6; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, tím, vàng, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, xanh lục, nâu. 
(731) Hoàng Tiến Giáp  (VN) 

Xóm 2, thôn Hồng Phong, xã Tây An, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2019-24006 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; 5.5.1; A5.1.5; 26.1.6; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, tím, vàng, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, xanh lục, nâu. 
(731) Hoàng Tiến Giáp  (VN) 

Xóm 2, thôn Hồng Phong, xã Tây An, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 

 
 

 
(210) 4-2019-24007 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.5.10; 26.1.1; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xây lắp Hoàng 
Phát  (VN) 
Số 15, Ngọc Trì, tổ 10, phường Thạch 
Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; vecni; chất pha loãng cho sơn. 

 
 

 
(210) 4-2019-24010 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Chu Cát Anh  (VN) 
Số 20 Phước Trường 1, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến 

đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà 
hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-24011 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Tầng 5 khu văn phòng - khu phức hợp 
khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, 
phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến 

đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; 
dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-24012 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc FIRST 
REAL  (VN) 
Tầng 5 khu văn phòng - khu phức hợp 
khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, 
phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; quản lý bất 

động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; đầu tư vốn; 
định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-24013 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Tầng 5 khu văn phòng - khu phức hợp 
khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, 
phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà 
hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ Spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
massage; vật lý trị liệu; liệu pháp vật lý; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm khoáng chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2019-24014 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.7; A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24; 

26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc FIRST 
REAL  (VN) 
Tầng 5 khu văn phòng - khu phức hợp 
khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, 
phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; đầu tư vốn; 
định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-24015 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Thái Huy  
(VN) 
Thôn Đông Triều, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 
quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-24016 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Đức Nam  (VN) 
Số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô; lốp xe đạp; săm lốp xe đạp; má phanh dùng cho ô tô. 
 
 

(210) 4-2019-24017 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH GOLDEN 
DIAMOND  (VN) 
Số 62/7 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống có gas; đồ uống không có cồn; đồ uống từ nước ép trái cây không 
có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-24018 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Trắng, ghi xám, tím đậm. 

(540) 

  

(731) Vũ Trung Hiếu  (VN) 
Thôn Đồng Lính, xã Đại Đình, huyện 
Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (amply); micrô; đầu đọc đĩa kỹ thuật số; thiết bị truyền phát 

tín hiệu điện tử; ăng ten hình lòng chảo (parabon). 
 

 
(210) 4-2019-24020 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) San hô, xanh biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Nguyên 
Nha Trang  (VN) 
60 Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; tổ chức tham quan thắng cảnh; 

vận tải hành khách; dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-24021 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.5.16 
(591) Đỏ, vàng, vàng tươi (đậm), vàng nhạt, 

trắng, xanh lá (xanh lá mạ lúa non, lá đọt 
chuối non, lá đọt lá cây non), xanh 
dương (xanh đậm). 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
lương thực-thực phẩm Long 
An  (VN) 
Số 237 đường Nguyễn An Ninh, khu phố 
1, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thương mại, phân phối, cung ứng, bán buôn, xuất nhập khẩu gạo. 
 

 
(210) 4-2019-24022 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; A5.1.16; 

26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Cơ sở dạy thêm SOM  (VN) 
554/15B đường Hà Hoàng Hổ, phường 
Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa. 

 

 
(210) 4-2019-24023 (220) 28.06.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Hoài Trinh  (VN) 
Số 23 Phù Đổng Thiên Vương, phường 
08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-24024 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 5.9.24; 5.7.24 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, vàng, xanh 

dương, đen, tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hạnh  (VN) 
Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 05: Siro trẻ em (dùng cho mục đích y tế); siro dùng cho mục đích y tế (dùng để trị 

ho, kích thích ăn ngon miệng); thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: thực phẩm ăn dặm dành cho trẻ em, thực 
phẩm bổ sung dành cho mẹ và bé (dùng cho mục y tế), ngũ cốc dinh dưỡng. 
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(210) 4-2019-24025 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 15.7.1; 15.7.15; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thiện  (VN) 
Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy; đĩa xe máy; săm lốp xe máy; phanh xe cộ; phụ 
tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2019-24026 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Trang  (VN) 
208/26/4/6 đường số 5, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sữa ong chúa. 
 

 
(210) 4-2019-24027 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây đậm, hồng, trắng. 
(731) Khu du lịch LangBiang  (VN) 

Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quà tặng và đồ lưu niệm. 
 

 
(210) 4-2019-24028 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.21; A26.11.12 (540) 

  

(731) Chu Tùng Anh  (VN) 
Số 39, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn 
pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ đại diện theo ủy quyền để thực hiện 
thủ tục pháp lý cho khách hàng; dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh 
và biểu diễn nghệ thuật; cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật từ xa thông qua việc đăng phát 
video có chứa nội dung tư vấn pháp lý lên mạng xã hội (không phải là dịch vụ phát thanh, 
truyền hình, truyền video theo yêu cầu và dịch vụ viễn thông). 

 

 
(210) 4-2019-24029 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 2.9.14 
(591) Cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Thảo (TT. Thích 
Nhật Từ)  (VN) 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - Chùa Giác 
Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện. 

 
 

 
(210) 4-2019-24030 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 25.5.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WILSON (Việt 
Nam)  (VN) 
Lô B5.1 đường D11, khu công nghiệp 
Thành Thành Công, ấp An Hội, xã An 
Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng; tơ dạng thô; dây buộc không bằng kim loại; dây để treo tranh; dây 

kéo màn cửa sổ; sợi lanh; sợi gai. 
 

Nhóm 23: Sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ nhân tạo; sợi và chỉ để 
khâu; sợi các loại dùng cho ngành dệt; chỉ; sợi len; tơ các loại dùng cho ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Vải các loại dùng cho ngành dệt; vải tơ nhân tạo; vải lanh; vải dệt kim; vải 
cotton; vải; vải nhung; lụa. 

 
Nhóm 26: Dải ren; đăng ten để viền; dải viền để trang trí quần áo; vật dụng trang trí quần 
áo; ruy băng dùng cho nghề may; đồ trang trí mũ; dây buộc giày. 
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(210) 4-2019-24032 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên kết Việt 
MỸ  (VN) 
15/13 Phạm Văn Hai, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; mứt quả ướt; trái cây đông lạnh; rau, củ, quả (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (không cồn); đồ uống không cồn; nước uống có gaz; nước 
uống đóng chai (không cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản đã qua chế biến 
và chưa qua chế biến, trái cây sấy, mứt quả ướt, trái cây đông lạnh, rau, củ, quả (đã qua 
chế biến), nước ép trái cây (không cồn), đồ uống không cồn, nước uống có gaz, nước 
uống đóng chai (không cồn). 

 

 
(210) 4-2019-24033 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.22; 5.5.19; 26.1.1; 

25.1.25; 25.3.1 
(591) Nâu, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SUMI KOREA  (VN) 
135/41 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, thực phẩm chức năng, nhân sâm tươi, 

nhân sâm đã qua chế biến, rượu sâm, hồng sâm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; phun 
chân mày; phun môi; chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2019-24034 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 26.3.4; A26.3.7 
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Trần Viết Đạt  (VN) 
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi 
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(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; kem tan mỡ bụng (mỹ 
phẩm). 

 
Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng; trà giảm cân (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, son môi, xà phòng, kem tan mỡ bụng 
(mỹ phẩm), thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, trà giảm cân (dùng cho mục đích y 
tế), dầu nóng, dầu xoa bóp, kem tan mỡ bụng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2019-24035 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.15.15; 4.3.3; A3.13.12; 

26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Mai  (VN) 
53 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-24036 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế VIT  
(VN) 
Số 80, đường Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang. 
 

 
(210) 4-2019-24037 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế VIT  
(VN) 
Số 80, đường Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2019-24038 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.6; 7.5.2; A2.1.24; 2.1.8; 2.7.13; 

26.5.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Hương Anh  
(VN) 
Khu VP tầng 2, TTTM V+, tòa nhà Hòa 
Bình Green city, 505 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm như tờ rơi; sách báo; tạp chí; lịch bàn; tờ rơi giấy dùng cho việc quảng 
cáo. 

 
Nhóm 18: Túi du lịch. 

 

Nhóm 24: Băng rôn bằng vải dùng cho mục đích quảng cáo. 
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ lưỡi trai. 
 

Nhóm 26: Huy hiệu (không bằng kim loại quý). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật, và giải trí; tổ chức hội nghị, 
hội thảo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-24039 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ - sản xuất Minh 
Nhựt  (VN) 
Thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas; linh kiện bếp gas. 
 

 
(210) 4-2019-24040 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; 

2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, vàng cam, xanh lá mạ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu HEALTHY LIFE  (VN) 
198/34A Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24042 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A16.1.11; 26.3.23; A24.15.7; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Minh 
Nguyệt  (VN) 
241 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: xe ô tô, xe mô tô, canô, du thuyền. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì các loại xe ô tô, xe mô tô, canô, du thuyền. 
 

 
(210) 4-2019-24043 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Đảo Vàng  (VN) 
310-310A Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-24044 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV mỹ phẩm 
Thanh Thúy  (VN) 
109/4/2 khu phố 3, đường TTH 07, 

phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24047 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 16.3.13 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần INVISION 20/20  
(VN) 
2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính. 

 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, các phụ kiện về mắt kính. 
 

 
(210) 4-2019-24048 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 16.3.13 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OPTICAL 
HOUSE  (VN) 
84A Hùng Vương, phường 9, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính. 

 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, các phụ kiện về mắt kính. 
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(210) 4-2019-24049 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 3.7.21; 3.7.15; A3.7.24; 

3.7.19; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trương Đình Thi  (VN) 
69/49/2 Lý Thường Kiệt, phường 04, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi xách tay; túi sách học sinh; túi 

du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-24050 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thiết bị Tân Phát   (VN) 
Số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, cầu nâng hai trụ, bàn nâng xe máy, tủ đựng đồ nghề, 

thiết bị vệ sinh buồng đốt bằng khí hidro, thiết bị làm lốp, máy cân bằng lốp, máy tạo khí 
ni tơ, máy nén khí trục vít, máy nén khí pít tông, máy nén khí không dầu, cầu cắt kéo hai 
tầng cho kiểm tra góc đặt bánh xe, cầu nâng bốn trụ cho kiểm tra góc lái, cầu nâng 
chuyên dùng đỗ ô tô hai tầng, kích phụ thủy lực hoạt động bằng khí nén, cầu cắt kéo nâng 
bụng, máy ra vào lốp chuyên dùng cho xe máy, thiết bị sửa chữa vá lốp xe, khẩu, cờ lê, 
tròng, búa, kéo, cuộn dậy hơi, súng bắn ốc, cờ lê hơi, mỏ lết, kìm, tuốc nơ vít hai cạnh, 
tuộc nơ vít bốn cạnh, tuốc nơ vít đầu khẩu, kìm điện, kìm cắt, kìm mỏ nhọn, kìm mỏ quạ, 
kìm 2 nấc, kìm chết hàm cong, kìm bấm đinh, kìm cộng lực, kìm cắt tôn, kìm cắt ống 
nhựa, cưa gỗ, cưa sắt, búa, mỏ lết trơn, mỏ lết rang, mỏ lết đa năng, mỏ lết cán bọc cao su, 
cờ lê lục giác, cờ lê tròng, cờ lê tròng cóc, cờ lê hai đầu tròng, cờ lê hai đầu mở, tay vặn, 
tay nối dài khẩu, đầu nối khẩu, khẩu vặn bugi, khẩu ngắn, khẩu dài, súng thổi hơi, súng 
bơm lốp, súng bắn keo, đồng hồ đo áp suất, thiết bị lọc tách khí, cần khuấy sơn, thiết bị 
bơm mỡ, xích, giấy nhám, máy rửa xe, máy hút bụi, máy giặt thảm, máy chà ma tít, bình 
hút dầu thải chuyên dùng cho xe máy, máy nén khí, máy hút bụi chuyên dùng cho hút bụi 
nội thất xe, bình phun bọt tuyết, bàn nâng, bộ súng vặn ốc gồm cả khẩu, máy mài săm lốp 
đồng bộ, máy ổn áp, khăn lau bằng vải, ốc cam lệch tâm, bình bọt tuyết, phớt đánh bóng, 
đế máy chà tròn, bình tích khí, nước rửa xe, hóa chất làm sạch, nước đánh bóng, nước hoa 
nội thất xe, tấm pin năng lượng mặt trời, đèn, còi, má phanh, lọc dầu, lọc khí, gạt mưa, 
dầu nhờn bôi trơn động cơ, dầu động cơ ô tô, dầu động cơ xe máy, mỡ nhờn bôi trơn. 
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(210) 4-2019-24051 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.2; 26.3.2 
(591) Đen, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thiết bị Tân Phát    (VN) 
Số 189 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe tải, xe buýt, xe công trình, xe máy, phòng sơn, thiết bị làm 
lốp, thiết bị cân bằng lốp, máy nén khí, máy nạp ga điều hòa, máy đọc lỗi, thiết bị kiểm 
tra phanh, thiết bị kiểm tra trượt ngang, thiết bị kiểm tra tốc độ, thiết bị kiểm tra đèn pha, 
thiết bị kiểm tra khí xả, thiết bị đo áp suất dầu, thiết bị thông rửa téc nước, thiết bị làm 
sạch buồng đốt, cầu nâng hai trục, bàn nâng xe máy, tủ đựng đồ nghề, thiết bị vệ sinh 
buồng đốt bằng khí hidro, máy tạo khí nito, máy nén khí trục vít, máy nén khí pít tông, 
máy nén khí không dầu, máy nén khí một pha, cầu cắt kéo hai tầng cho kiểm tra góc đặt 
bánh xe, cầu nâng, kích phụ thủy lực hoạt động bằng khí nén, cầu cắt kéo nâng bụng, hộp 
sửa chữa vá lốp xe, dầu  nhờn. dầu bôi trơn, mỡ nhờn, lốp, giấy nhám, miếng vá lốp, ắc 
quy, máy rửa xe, máy hút bụi, máy giặt thảm, máy chà ma tít, máy rửa xe áp lực cao, bình 
hút dầu thải chuyên dùng cho xe máy, máy hút bụi chuyên dùng cho hút bụi nội thất xe « 
tô và xe máy, bình phun bọt tuyết, bộ súng vặn ốc, máy mài săm lốp đồng bộ, máy ổn áp 
một pha, khăn lau, gang tay, phớt đánh bóng, đế máy chà tròn, cờ lê, búa, kéo, cuộn dây 
hơi, súng bắn ốc, cờ lê hơi, mỏ lết, kìm, tuốc nơ vít, kìm điện, kìm cắt, kìm mỏ nhọn, kìm 
mỏ quạ, kìm hai nấc, kìm chết hàm cong, kìm bấm đinh, kìm cộng lực, kìm cắt tôn, kìm 
cắt ống nhựa, cưa gỗ, cưa sắt, búa cơ khí, búa sừng dê, mỏ lết trơn, mỏ lết rang, mỏ lết đa 
năng. mỏ lết cán bọc cao su, cờ lê lục giác, cờ lê tròng, cờ lê hai đầu mở, tay vặn nhanh, 
tay nối dài khẩu, đầu nối khẩu, súng thổi hơi, súng bơm lốp, súng bắn keo, đồng hồ đo áp 
suât, bộ lọc tách khí, cần khuấy sơn, dụng cụ bơm mỡ cầm tay, xích, đèn, còi, má phanh, 
thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc khí, cái gạt mưa, dây chuyền lắp ráp ô tô và xe máy, dây 
chuyền sơn, bãi đỗ xe tự động, cầu nâng xe máy, máy bơm khí nito, máy cân bằng động 
bánh xe, cân vành bánh xe bằng van, máy vệ sinh buồng đốt, thiết bị xúc rửa phun xăng 
điện tử, thùng rửa chi tiết, máy ép thủy lực, đột xích xe máy, xe đẩy bốn tầng có khay 
inox, bình hút dầu thải chân không, máy nén khí trục vít, bàn đựng dụng cụ, giá đỡ động 
cơ xe máy, máy mài, ống hút khi xả, bình châm dầu, thùng lọc khí thải, ê tô, dung dịch 
rửa xe, dung dịch tẩy rửa nội thất, dung dịch tẩy rửa khoang máy, dung dịch đánh bóng, 
nước tẩy kính, dung dịch làm bóng nhanh, phần mềm quản trị nguồn lực, máy vi tính, 
máy in, mô hình đào tạo nghề điện, điện tử, mô hình dùng để đào tạo nghề công nghệ « 
tô, mô hình dùng để đào tạo nghề hàn. 

 

 
(210) 4-2019-24052 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Hóc Môn  

(VN) 
3/27 quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc; thuốc trừ 
động vật có hại; thuốc trừ nấm bệnh hại cây trồng. 

 

 
(210) 4-2019-24053 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Hóc Môn  

(VN) 
3/27 quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc trừ sâu; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ ốc; thuốc trừ 

động vật có hại; thuốc trừ nấm bệnh hại cây trồng. 
 

 
(210) 4-2019-24054 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại tập 
đoàn Gia Bảo   (VN) 
Tầng 19 Saigon trade Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
làm đẹp; dược liệu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ xông hơi (tắm hơi); dịch vụ massage 
toàn thân; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-24055 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đường Tài  (VN) 
Số 8 hẻm 58/23/4 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; đồ uống không có cồn; nước uống có ga và chế phẩm để làm đồ 
uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước tinh 
khiết.  
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(210) 4-2019-24056 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Đường dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; đường lactoza; trà 

thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 
đường gluco dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo đường; đường; trà; bánh ngọt; viên ngậm bọc đường; đồ gia vị; đường 
glucoza cho thực phẩm; nước mật đường.  

 

 
(210) 4-2019-24057 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22; 

A24.15.7 
(591) Vàng, xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ AZ Việt Nam   (VN) 
195B Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; 

thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khoá đào tạo 

từ xa; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ 

thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ nghiên 

cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-24058 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NORI ORGANIC  
(VN) 
Số 6 ngách 61 ngõ 1002 đường Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-24059 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 26.4.2 

(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NORI ORGANIC  
(VN) 
Số 6 ngách 61 ngõ 1002 đường Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-24060 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần NORI ORGANIC  
(VN) 
Số 6 ngách 61 ngõ 1002 đường Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2019-24061 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.6; A5.1.5; A5.1.16; 

26.15.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tâm Châu An  
(VN) 
Lô B2.15 - 28,29,30,31 khu dân cư An 
Cư 4, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; kinh doanh nhà 

hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2019-24062 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 12: Khung xe máy; xe máy; xe máy điện; xe tay ga; tay lái xe máy; ca pô xe máy 

[tấm chắn cho xe máy]; chân chống xe máy; xích truyền động và đai truyền động cho xe 

máy; sec- măng phanh cho xe cộ; động cơ và động cơ nổ cho phương tiện giao thông trên 

bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; trục của xe cộ; cơ cấu lái cho phương tiện 

giao thông trên bộ; khung gầm xe cộ; khớp ly hợp cho xe cộ; cơ cấu ghép nối trục cho 

phương tiện giao thông trên bộ; trục truyền động cho xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; má 

phanh dùng cho xe cộ; tua bin thủy lực cho phương tiện giao thông trên bộ; bàn đạp ga 

cho xe cộ; bàn đạp sang số cho xe cộ; khớp li hợp cho hệ thống đẩy dùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; vỏ bọc lốp xe và vỏ bọc bánh xe cho xe cộ; cơ cấu sang số truyền 

động cho phương tiện giao thông trên bộ; khung mui cho xe cộ; còi điện cho xe cộ; bộ 

biến đổi mô men cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp nối thủy lực cho phương tiện 

giao thông trên bộ; bánh xe; ổ trục của bánh xe xe cộ; vành bánh xe cộ; cái giữ hàng lý và 

giá để hàng cho xe cộ; gương nhìn sau cho xe cộ; cái chắn bùn cho xe cộ; bộ giảm xóc 

cho xe cộ; xích chống trơn trượt cho xe cộ; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; phanh 

cho xe cộ; bộ giảm xóc lò xo và bộ giảm xóc bằng thủy lực cho phương tiện giao thông 

trên bộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; túi khí cho xe cộ; đèn báo rẽ cho xe cộ; nắp chụp cho ổ 

trục dùng cho xe cộ; kính chắn gió cho xe cộ; cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; cửa 

kính cho xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; nắp cho bình xăng của xe cộ; vỏ bọc xe định hình; 

van cho lốp xe; khung gầm cho xe cộ; bơm hơi (phụ tùng của xe cộ); thanh truyền động 

cho xe cộ, khác với bộ phận của động cơ và đầu máy; hộp trục khuỷu cho hợp phần xe cộ, 

khác với đầu máy; bánh xe cho phương tiện giao thông trên bộ; bình xăng cho phương 

tiện giao thông trên bộ. 
 
 

(210) 4-2019-24065 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 1.15.15; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Trần Hùng  (VN) 
Số 10B ngách 320/5, đường Khương 

Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hoà tan; chất chiết xuất từ cà phê; hỗn hợp cà phê và chất thay 

thế; chè; bánh ngọt. 

 

Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; nhập 

khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân 

tạo, bánh mỳ, bánh ngọt, máy móc, dụng cụ pha chế ngành cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-24066 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Lâm 
Bảo Quân  (VN) 
Số nhà 40 ngõ 281/75 Trương Định, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2019-24067 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Nguyễn Khắc Hùng   (VN) 
Số nhà 380 Châu Phong, phường Gia 

Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ tạo 

kiểu tóc; dịch vụ gội đầu (chăm sóc tóc); dịch vụ nhuộm tóc. 
 

(210) 4-2019-24068 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Hoàng Mai Chung  (VN) 
Số 61 tổ 59 Linh Quang, phường Văn 

Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ấn phẩm điện tử và ấn phẩm đa truyền thông trên các phương tiện truyền thông 

có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về qua mạng internet; báo điện tử 

là dạng xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được qua mạng internet. 

 

Nhóm 36: Mua bán nhà; môi giới bất động sản; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cho 

thuê nhà ở, văn phòng và xưởng sản xuất; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2019-24069 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.5.4 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh pha đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cơ khí Hùng Ký  
(VN) 
D6/38 đường Kinh A, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại. 
 

Nhóm 12: Xe đẩy bằng tay; xe cút kít. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, xe đẩy bằng tay, xe cút 
kít, rổ nhựa, thau nhựa, thùng rác nhựa, khay nhựa, tô nhựa, chén nhựa, bình nhựa, lọ 
nhựa, bàn ghế nhựa, đèn chiếu sáng, dây điện, công tắc ổ cắm, quạt điện. 

 

 
(210) 4-2019-24070 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 9.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) STC FRANCHISOR   (KR) 

15, Magokdong-ro 4-gil, Gangseo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

(210) 4-2019-24071 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; 26.1.1; A11.1.6; A26.4.18 
(591) Xám đen, vàng đồng, trắng. 
(731) Phạm Minh Sơn   (VN) 

Ngõ 33 tổ 20, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-24072 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.2.7; A11.3.3; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Phan Văn Huy  (VN) 
Số nhà 15, ngõ 302, Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh ngọt và kẹo; kem lạnh, mật ong.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-24073 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; A26.11.8; 26.4.4; 

A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Diệp Vĩ Cường  (VN) 
Số 635/22 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; mũ.  
 

(210) 4-2019-24074 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 5.7.3; 5.3.20; 5.13.1; A5.5.22; 

26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 

(731) Hợp tác xã dược liệu Đông 
Sơn  (VN) 
Thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu tràm (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2019-24075 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.1 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PTX   (VN) 
Số 02 Lê Ngô Cát, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ cho thuê xe. 
 

 
(210) 4-2019-24076 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
FIDINEST  (VN) 
61/7C đường số 8, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa yến mạch; sữa bột.  

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa. 
 

(210) 4-2019-24077 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.9.2; A3.9.24; 4.5.1; 5.7.8; 1.15.21; 

26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương Vy   (VN) 
Phòng 004, tầng 8, block II, C/c Tân 
Hương, số 377 Tân Hương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế mỹ phẩm để tắm; chế mỹ phẩm giúp người thon thả; dầu gội 

đầu; nước hoa; tinh dầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế mỹ phẩm để tắm, chế mỹ phẩm giúp cho người thon 
thả, dầu gội đầu, nước hoa, tinh dầu, kem làm trắng da, sửa rửa mặt, kem trị mụn, bộ mỹ 
phẩm, chế phẩm trang điểm, son môi, chế mỹ phẩm dùng cho lông mi.  
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(210) 4-2019-24078 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A5.3.13; 26.4.1 
(591) Vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Vân Anh   (VN) 
PG205A - đường Phạm Văn Thuận, 
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2019-24081 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 1.15.5; 26.1.2 
(591) Xanh lục, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trà Rồng 
Vàng  (VN) 
Số 280A đường Trần Phú, phường Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân phối trà, cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-24082 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh dương 

đậm. 

(540) 

  

(731) Lương Huệ Mẫn  (VN) 
58/26 Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; cáp âm thanh; micrô; tai nghe; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 

tiếp xúc khác [vật nối điện].  
 

 
(210) 4-2019-24083 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH JMT á Châu  (VN)
142 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đồ điện gia dụng như: máy điều hòa không khí, lò vi sóng, lò 

nướng, bếp ga, bếp điện, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, bàn là (bàn ủi), máy sấy tóc, 

nồi cơm điện, bếp từ, ấm đun nước, máy lạnh, máy vi tính, máy chụp ảnh, điện thoại, máy 

cát xét, loa ampli, máy photocopy, máy fax, máy in, máy quay phim, máy đếm tiền, quạt 

điện, đèn, máy ổn áp, công tắc, ổ cắm, dây điện. 
 

 
(210) 4-2019-24084 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH JMT á Châu  (VN)
142 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2019-24085 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 5.3.16 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Tạ Huyền Ngân  (VN) 
T1.A19 - 05, chung cư M-One, 35/12 Bế 

Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản các loại.  
 

 

 
(210) 4-2019-24086 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A3.13.4; A3.13.24; A26.11.8; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Tạ Huyền Ngân  (VN) 
T1.A19 - 05, chung cư M-One, 35/12 Bế 

Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2019-24087 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
HANN  (VN) 
Lô CN21, cụm công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ Thanh Hà, phường Thanh Hà, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm không chứa thuốc; chất để tẩy rửa có nguổn gốc từ thiên 

nhiên (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); xà phòng 
không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-24088 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
HANN  (VN) 
Lô CN21, cụm công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ Thanh Hà, phường Thanh Hà, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 21: Quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng trà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình 
trà; đồ pha trà; bộ đồ uống trà; bộ lọc trà; ấm trà. 
 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa. hương liệu 
cà phê; đồ uống trên cơ  sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-24089 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2019-24091 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SEO JINHEE   (KR) 

No. 201, 14-14, Daesagwan-ro 12-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Hoa tai; vòng cổ, nhẫn (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); đồng hồ đeo 

tay; đồ trang sức và kim loại quý thô hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; túi cầm tay; túi đeo; túi thể thao; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo khoác nhẹ; quần áo lót; mũ; giày; bít tất.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn đồ trang sức, quần áo, giày dép và túi; dịch vụ bán lẻ đồ 
trang sức, quần áo, giày dép và túi; dịch vụ bán lẻ đồ trang sức, quần áo, giày dép và túi 
thông qua cửa hàng trực tuyến; cửa hàng trực tuyến bán đồ trang sức, quần áo, giày dép và 
túi; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến đơn đặt hàng qua điện thoại.  

 

 
(210) 4-2019-24092 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.1.5; 1.15.23; A5.1.16 
(591) Xanh lá, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vải Sợi Bảo Lân  (VN) 
169 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 23: Len, sợi, chỉ dùng để may và dệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, len, sợi, chỉ và các mặt hàng dệt.  
 

 
(210) 4-2019-24093 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần bánh mứt 

kẹo Bảo Minh  (VN) 
Lô B2-3-3a khu công nghiệp Nam Thăng 
Long (khu B), phường Thụy Phương, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh quy; bánh kẹo; bánh trứng; bánh gạo; kẹo mềm.  
 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản 
phẩm về bánh ngọt, bánh quy, bánh kẹo, bánh trứng, bánh gạo, kẹo mềm.  

 

 
(210) 4-2019-24094 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Nâu đỏ, nâu cam. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Toàn   (VN) 
Phòng 604, 83B Lý Thường Kiệt, toà nhà 
Pacific Place, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bản in đồ họa; túi [phong bì, bao nhỏj bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 

gói; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; chữ in.  
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức 
các hoạt động thể thao và văn hoá.  

 

 
(210) 4-2019-24095 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.5.16; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Nâu đỏ, cam vàng, nâu cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Toàn   (VN) 
Phòng 604, 83B Lý Thường Kiệt, toà nhà 
Pacific Place, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Bản in đồ họa; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 
gói; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; chữ in.  

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 

Nhóm 41: Đào tạo; thông tin gíáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức 
các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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(210) 4-2019-24096 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.5.16; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Nâu đỏ, cam vàng, nâu cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Toàn   (VN) 
Phòng 604, 83B Lý Thường Kiệt, toà nhà 
Pacific Place, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bản in đồ họa; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 

gói; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; chữ in. 
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; thông tin giáo dục, tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức 
các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

 
(210) 4-2019-24097 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1 
(731) Công ty TNHH RUBIS Việt Nam  

(VN) 
Số 46, ngõ 168 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; trà thảo dược dùng cho mục đích y 
tế; dược thảo; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
vitamin.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm 
đẹp, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chất bổ 
sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, dược thảo, 
khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm vitamin; xuất 
nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, nước 
thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chất bổ sung ăn 
kiêng có tác dụng làm đẹp, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, dược thảo, khoáng chất 
bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm vitamin.  
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(210) 4-2019-24098 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24099 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24100 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; 
thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột 
ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-24101 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: sữa bột; sữa nước; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai. 

 

 
(210) 4-2019-24102 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-24103 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia. 
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(210) 4-2019-24104 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Quê Hương  

(VN) 
Ngã tư Bến Hàn, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-24105 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, da cam, vàng, 

vàng sẫm, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-24106 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 2.9.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng 

sẫm, da cam, hồng, xám. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bội y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giừơng hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

   

 
(210) 4-2019-24107 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh lá cây, vàng, vàng 

sẫm, da cam, xanh tím than, xám. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24108 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 

(591) Trắng, đen, vàng, vàng sẫm, vàng nhạt, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây sẫm, tím hồng, vàng cam. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-24109 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng sẫm, vàng nhạt, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây sẫm, tím hồng, đỏ, vàng cam. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2019-24110 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng sẫm, vàng nhạt, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây sẫm, tím hồng, đỏ, vàng cam. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, 
thuốc đông  y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, 
nước súc miệng, trang  thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử  thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế; băng y tế, băng dán y tế, 
vật tự y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi 
và siêu âm, điện cực đán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh 
dầu, lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh 
chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa  collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24111 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SALT BREAK JAPAN CO., LTD.  (JP) 

1187-8, Kida, Kajiki-cho, Aira-shi, 
Kagoshima, 899-5241 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá. 

 

 
(210) 4-2019-24112 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7 
(731) SALT BREAK JAPAN CO., LTD.  (JP) 

1187-8, Kida, Kajiki-cho, Aira-shi, 
Kagoshima, 899-5241 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá. 
 
 

(210) 4-2019-24113 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) YILI HUANG  (CN) 

No. 13, Houtian Wuxiang, Qiantang, 
Qiandong Town, Raoping County, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu sinh học; dịch vụ thử 
nghiệm vật liệu; nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý; nghiên cứu hoá học; thử nghiệm vải; 
phân tích hoá học; định giá chất lượng hàng len. 

 

 
(210) 4-2019-24114 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Phát  (VN)
163 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh rượu, bia, bánh kẹo nội và ngoại nhập. 

 

 
(210) 4-2019-24115 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Seven Colors  
(VN) 
Số 226/2, An Phú 17, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực có gaz (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục 

đích y tế); nước ép trái cây; nước trái cây cô đặc; nước uống giải khát; nước ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-24116 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.13; 1.15.21; A5.3.13; A5.3.14; 

4.5.15 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, khẩu 
trang y tế, đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gen rửa mặt, sữa và gen tắm, kem chống 
nắng, dầu xoa bóp cho trẻ em, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho 
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người, thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, gel và nước xịt cho tóc, son môi và son bóng, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy trang, dao 
cạo râu và lưỡi dao cạo râu, bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế, thiết bị và dụng 
cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

(210) 4-2019-24117 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng kim, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
ngoại thất Đại Nam  (VN) 
Số 8, đường số 9 KDC Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công, lắp đặt mái che, giàn hoa, nhà chòi sân vườn (tiểu đình) cho 

công trình xây dựng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa mái che, giàn hoa, nhà chòi sân vườn 
(tiểu đình) cho công trình xây dựng. 

 
 

 
(210) 4-2019-24118 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 1.13.1; A1.13.10; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, da cam, 

xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ tiên 
tiến GTS Quốc Tế  (VN) 
Số 63A/24/31 Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 

chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm sinh học 
không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm dùng để bảo quản hoa; hóa chất dùng 
trong công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm, hóa chất dùng 
trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, 
chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, chế phẩm dùng để bảo quản 
hoa, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng, hóa chất để làm sạch nước, hóa chất 
dùng trong công nghiệp; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo; dịch 
vụ tái lập kinh doanh. 
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(210) 4-2019-24120 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17 
(591) Nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế NT SMILEY  
(VN) 
Số 28-30-32 đường Lạc Long Quân, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) máy móc, trang thiết bị y tế; kinh doanh (mua bán) 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh (mua bán) thực phẩm chức năng; kinh doanh 
(mua bán) nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-24121 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phan Nguyễn Ngọc Hạnh  (VN) 
17C4 đường 66 KĐC Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; ca cao; trà; chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-24122 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát tự động; máy hút bụi chân không chạy 

bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chạy chân không bằng điện; túi của máy hút bụi chân 
không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng ống dài; rô bốt; máy thổi khí 
quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; máy bơm khí nén; máy nén khí quay; máy nén 
khí dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện cho 
mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi chân không; máy chế biến (xay, trộn) thức ăn dùng 
điện; máy làm sạch bằng hơi nước cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm 
tay; máy hút bụi chân không chạy bằng điện dùng để vệ sinh giường. 

 
Nhóm 11: Quạt điện; quạt trần; máy điều hoà; thiết bị thổi khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy 
hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; 
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máy lọc nước cho mục đích gia dụng; máy i-on hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị 
màng lọc dùng để lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời [suởi ấm, đốt nóng]; thiết bị làm 
sạch không khí; thiết bị thông gió [điều hòa không khí] để sưởi ấm; đèn đi-ốt phát quang 
[led]; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; lò nướng cho bếp chạy bằng điện; thiết bị 
và hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; máy sấy khô quần áo chạy bằng 
điện; máy quản lý quần áo (dùng điện) để làm khô quần áo cho mục đích gia dụng; máy 
quản lý quần áo (dùng điện) có chức năng khử mùi, khử trùng và hấp quần áo cho mục 
đích gia dụng; máy sấy quần áo dùng điện có chức năng khử trùng, khủ mùi và chống 
nhăn quần áo cho mục đích gia dụng; bồn rửa; thiết bị lọc tiểu ly dùng để xử lý nước; 
thiết bị khử muối; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống thiết bị làm sạch cho hệ 
thống cải tạo và tái sử dụng nước thải; thiết bị xử lý và làm sạch nước thải; thiết bị lọc 
nước thải; thiết bị lọc nước dùng cho công nghiệp; đèn đường; đèn sợi đốt; đèn huỳnh 
quang; đèn ô tô [chiếu sáng]; hệ thống và thiết bị thông gió dùng cho ô tô; máy sưởi dùng 
cho ô tô; ống nhánh là bộ phận của thiết bị làm lạnh không khí; ống nhánh là bộ phận của 
máy điều hòa không khí; ống mềm là bộ phận của thiết bị làm lạnh không khí; ống mềm 
cho máy điều hòa không khí; hầm rượu dùng điện cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2019-24123 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.7.24; 3.7.19 
(731) JOKER, INC.  (US) 

333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đá quý và bán quý; đồng 

hồ và dụng cụ đo thời gian, tất cả không bao gồm các sản phẩm cho môn thể thao gôn 
hoặc dự định sử dụng trong môn thể thao gôn. 

 

 
(210) 4-2019-24124 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.9; A26.11.9; 26.11.3; 26.5.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư IIB  
(VN) 
Thửa đất số 285, tờ bản đồ số 37, đường 
số 4, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà đất; cho thuê nhà ở, văn phòng làm việc; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-24125 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) TY INC.  (US) 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 
60559, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 28: Ghế lười (đồ chơi); búp bê; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi mềm được tạo hình; 

thú đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; búp bê được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa; búp 
bê bằng nhung; búp bê mềm được tạo hình; đồ chơi bằng nhung mềm được tạo hình; gấu 
bông; búp bê nhồi bông; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; đồ chơi có hình dạng động 
vật; đồ chơi, cụ thể là thú đồ chơi được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-24126 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EXOCOBIO INC.  (KR) 

Suite 306, 19, Gasan Digital 1-Ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để phục 

hồi da; chế phẩm làm trắng da; kem dưỡng da; mỹ phẩm dùng cho da đầu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; hợp chất dược; mô cấy ghép (mô sống); chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch tiêm làm đầy da có chứa dược phẩm; sản phẩm dược dùng 
cho da liễu. 

 
Nhóm 10: Thiết bị làm đầy dùng trong nghành y; mô cấy nhân tạo dùng trong việc tái tạo 
da; dụng cụ làm đầy dùng cho da liễu; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu 
thuật; thiết bị và dụng cụ y tế dùng để điều trị da; dụng cụ tiêm dưới da. 

 
 

(210) 4-2019-24127 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CHEN ZIFENG  (CN) 

No. 15, Changshou Lane, Shangxin 
Village, Jinli Neighborhood Committee, 
Jinli Town, Gaoyao City, Guangdong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cơ cấu đóng cửa bằng kim loại, không dùng điện; đồ ngũ kim bằng kim loại 
[vật liệu nhỏ]; tay nắm cửa bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim loại; cơ cấu mở cửa, 
không dùng điện; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện. 

 

 
(210) 4-2019-24128 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, nâu, xanh. 
(731) Nguyễn Minh Thịnh  (VN) 

Số 47C, phố Mai Hắc Đế, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2019-24130 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) TY INC.  (US) 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 
60559, United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 28: Ghế lười (đồ chơi); búp bê; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi mềm được tạo hình; 

thú đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; búp bê được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa; búp 
bê bằng nhung; búp bê mềm được tạo hình; đồ chơi bằng nhung mềm được tạo hình; gấu 
bông; búp bê nhồi bông; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; đồ chơi có hình dạng động 
vật; đồ chơi, cụ thể là thú đồ chơi được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa. 

 
 

(210) 4-2019-24131 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) TY INC.  (US) 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 
60559, United States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 28: Ghế lười (đồ chơi); búp bê; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi mềm được tạo hình; 

thú đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; búp bê được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa; búp 
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bê bằng nhung; búp bê mềm được tạo hình; đồ chơi bằng nhung mềm được tạo hình; gấu 
bông; búp bê nhồi bông; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; đồ chơi có hình dạng động 
vật; đồ chơi, cụ thể là thú đồ chơi được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-24132 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) TY INC.  (US) 

280 Chestnut Avenue, Westmont, Illinois 
60559, United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 28: Ghế lười (đồ chơi); búp bê; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi mềm được tạo hình; 

thú đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; búp bê được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa; búp 
bê bằng nhung; búp bê mềm được tạo hình; đồ chơi bằng nhung mềm được tạo hình; gấu 
bông; búp bê nhồi bông; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; đồ chơi có hình dạng động 
vật; đồ chơi, cụ thể là thú đồ chơi được nhồi hạt xốp hoặc hạt nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-24133 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SHOWA GLOVE CO.  (JP) 

565, Tohori, Himeji - shi, Hyogo - ken, 
Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng; găng tay làm vườn; găng tay lao động 
(như dùng trong bếp hoặc khi làm việc nhà).  

 

 
(210) 4-2019-24134 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A3.13.24; 3.13.5; A3.13.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng đậm, vàng nhạt, 

da cam đậm, da cam nhạt. 
(731) JR HIGASHI NIHON FOOD BUSINESS 

KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS JR EAST FOOD 
BUSINESS CO., LTD.)  (JP) 
1-1, Tabata 6-chome, Kita-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
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(210) 4-2019-24135 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.11.13 

(591) Đen, xanh lá cây, nâu, ghi. 

(731) Trần Thị Hữu Hòa  (VN) 
Số 4/1 D Trần Phú, phường 4, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-24136 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A25.3.3; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, tím, cam, xám 

đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MIRA GARDEN  
(VN) 
436A/73 đường 3/2, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ 

tư vấn quảng bá thương hiệu; tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-24137 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược liệu & 
đông dược DEKMA  (VN) 
Số X12D Hương Giang, cư xá Bắc Hải, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) hệ thống phân phối sỉ và lẻ các mặt hàng như: thuốc, 

dược liệu, thuốc đông y, thực phẩm chức năng; thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực 

tuyến các mặt hàng như: thuốc, dược liệu, thuốc đông y, thực phẩm chức năng; nhượng 

quyền thương mại. 
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(210) 4-2019-24139 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh ngọc lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

PARAGON Sài Gòn  (VN) 
22-24 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh khách sạn; dịch vụ tư vấn quản lý và 

điều hành kinh doanh khách sạn; dịch vụ bán buôn, bán lẻ bia, rượu. 
 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý căn hộ (bất động sản); đại lý đổi ngoại tệ cho 
tổ chức tín dụng. 

 
Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển 
khách du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt chỗ 
khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa. 

 

 
(210) 4-2019-24140 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy tạo khí nitơ; máy tách khí nitơ. 
 
 

(210) 4-2019-24142 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn 
AliatLegal  (VN) 
L14-08B tầng 14, Vincom Center, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chất tẩy rửa (không 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho 

trẻ em (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh cá nhân, có chứa thuốc. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nha 

khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ 

chăm sóc sắc đẹp; tư vấn lối sống (y tế); dịch vụ tư vấn tâm lý; dịch vụ khám chữa bệnh 

tại phòng khám đa khoa; dịch vụ nha khoa; cho thuê thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-24143 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn 
AliatLegal  (VN) 
L14-08B tầng 14, Vincom Center, 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm (chương trình) máy tính; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; 

phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể tải về; phần cứng máy tính; thiết bị 

ngoại vi máy vi tính; thẻ từ. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền hình; truyền hình cáp; cung cấp mạng internet; thư 

điện tử; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử; dịch vụ truyền thông 

tin qua mạng internet và điện thoại di động; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của 

máy vi tính; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 

dục]; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ giải trí; giáo dục và đào tạo; dạy 

nghề; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học; sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên 

đề; đào tạo kỹ năng giao tiếp; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 

trí]. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, cụ thể là dịch vụ thiết kế mẫu quảng cáo, thiết kế mẫu in ấn, 

thiết kế bao bì; cho thuê phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; 

nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; nghiên cứu 

khoa học, tư vấn công nghệ; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm điều hành có thể tải về 

trực tuyến cho mạng máy tính và máy chủ, và để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám 

mây. 
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(210) 4-2019-24145 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 

tiện truyền thông và internet); bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 

liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 

thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 

có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 

ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 

[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 

(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 

cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 

rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 

từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 

rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 

báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 

ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 

sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 

sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 

nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, (rá, đũa, 

muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 

phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 

bộ đèn điện, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, dụng cụ và đồ làm vườn, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn 

trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn 

nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng 

trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao 

dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương 

trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
565 

(210) 4-2019-24146 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo qua phương 

tiện truyền thông và internet); bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm gồm: mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn 

liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước mắm, tương ớt, tương cà, thịt và các sản phẩm từ 

thịt, pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước uống 

có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm 

ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc dạng thanh, lát mỏng sấy khô 

[sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, bánh snack có vị rong biển, rong biển 

(gia vị), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, hạt nêm, rong biển dùng 

cho thực phẩm đã qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, 

rong biển ăn được (đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, sữa, sản phẩm 

từ sữa và trứng, bột ăn dặm, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 

rượu vang, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sách, 

báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, kính mắt, máy 

ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng (máy xay 

sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi 

sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện), giường, tủ, bàn ghế, đồ 

nội thất dùng trong nhà, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, (rá, đũa, 

muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 

phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 

bộ đèn điện, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, dụng cụ và đồ làm vườn, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn 

trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn 

nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng 

trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao 

dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ quản lý chương 

trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo. 
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(210) 4-2019-24147 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 
Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-24148 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 
Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-24149 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 
Đức  (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-24150 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; 26.13.1 

(731) MIRAE ASSET CONSULTING CO., 

LTD.   (KR) 

3F, 64 Sangmujungang ro, Seo-gu, 

Gwangju, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện cho các cơ sở giáo 

dục; cung cấp tiện nghi cho các hội nghị; cung cấp tiện nghi cho các cuộc họp; cho thuê 

phòng họp; cung cấp phòng hội nghị; cung cấp tiện nghi cho các hội nghị, triển lãm và 

các cuộc họp; cho thuê phòng làm chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tại khu cắm trại; cho thuê 

phòng để tổ chức các buổi tiếp khách, hội nghị, hội nghị cấp cao, triển lãm, hội thảo và 

các cuộc họp; cung cấp chỗ ở cho khách hàng có thẻ thành viên; cung cấp tiện nghi cho 

việc cắm trại; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê phòng tại khu nghỉ dưỡng; dịch 

vụ nhà trọ bình dân cho khách du lịch; dịch vụ cho thuê nhà trọ; dịch vụ khách sạn và nhà 

nghỉ; dịch vụ khu nghỉ dưỡng, khách sạn và nhà nghỉ; cho thuê phòng khánh tiết; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống cho các bữa tiệc (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2019-24151 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.   (CN) 

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 

Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; bao đựng điện thoại di động; vỏ bọc 

cho điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình điện thoại di động; 

giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; tai nghe; tai nghe cho điện thoại di động; gậy 

dùng để tự chụp ảnh dùng cho điện thoại thông minh [gậy cầm tay]; dây cáp USB; bộ 

chuyển đổi nguồn điện; pin điện; thiết bị sạc pin; sạc dự phòng mang đi được (pin sạc lại 

được); loa; loa thông minh; tai nghe không dây cho điện thoại thông minh; thiết bị sạc pin 

không dây; phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, có thế tải xuống được; máy vi 

tính; kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; máy tính bảng; máy tính xách tay; 

thiết bị thu hình; thiết bị thu hình thông minh; tai nghe không dây; loa không dây.  
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(210) 4-2019-24152 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) YUN YANG FIRE SAFETY 

EQUIPMENT CO., LTD.   (TW) 
No. 11-4, Wanjin Rd., Dashe Dist., 
Kaohsiung City 815, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển thiết bị báo cháy; hệ thống hướng dẫn sơ tán bằng giọng nói 
[thiết bị báo động]; bộ dò; đèn báo hiệu dạng LED; nút báo cháy khẩn cấp bằng tay; 
chuông báo cháy; mô-đun đầu vào đầu ra của thiết bị báo cháy; loa.  

 

 
(210) 4-2019-24153 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) YUN YANG FIRE SAFETY 

EQUIPMENT CO., LTD.   (TW) 
No. 11-4, Wanjin Rd., Dashe Dist., 
Kaohsiung City 815, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển thiết bị báo cháy; hệ thống hướng dẫn sơ tán bằng giọng nói 
[thiết bị báo động]; bộ dò; đèn báo hiệu dạng LED; nút báo cháy khẩn cấp bằng tay; 
chuông báo cháy; mô-đun đầu vào đầu ra của thiết bị báo cháy; loa.  

 

 
(210) 4-2019-24154 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 7.11.1; A7.1.10; 18.5.1; 18.3.2; 

A18.1.8 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh, da cam, ghi. 
(731) ECOTEK CANADA PROMOTION 

TRADE CORPORATION   (CA) 
1188 West Georgia Street, Unit 1440, 
Vancouver, British Columbia, Canada, 
V6E 4A2  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy phát điện; máy dùng cho nhà bếp dùng điện; thiết bị cơ điện 
để chế biến đồ uống; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy ép trái cây dùng điện 
cho mục đích gia dụng; máy cắt bánh mỳ; máy sản xuất bia; máy xay; máy giặt; thiết bị 
đóng cửa bằng điện; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất.  
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(210) 4-2019-24155 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 19.1.1; 15.1.21 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ mạng Toàn Cầu   (VN) 
Số 6, phố Tông Đản, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; bình chữa cháy; vòi cứu hỏa; bơm chữa cháy; xe chữa cháy; 

thang thoát hiểm.  
 

 
(210) 4-2019-24156 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) KAIYON KOREA CO., LTD   (KR) 

Kyobo Bld 10 Floor, Yeido-dong, 
YoungdungPo-Gu, Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2019-24157 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) KAIYON KOREA CO., LTD  

(KR) 
Kyobo Bld 10 Floor, Yeido-dong, 
YoungdungPo-Gu, Seoul, Korea.    

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 
 

 
(210) 4-2019-24158 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Lotte Shopping 

Plaza Việt Nam    (VN) 
Tầng 1 đến tầng 6, toà nhà Lotte Center 
Hanoi, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vali, túi xách, ví, quần áo, giày 
dép, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2019-24159 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Lotte Shopping 

Plaza Việt Nam   (VN) 
Tầng 1 đến tầng 6, toà nhà Lotte Center 
Hanoi, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vali, túi xách, ví, quần áo, giày 

dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2019-24161 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH KBVISION Việt 

Nam   (VN) 
278 Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera quan sát; mua bán thiết bị báo động; mua bán thiết bị báo 

cháy; mua bán tủ điều khiển của hệ thống nhà thông minh; mua bán thiết bị kiểm soát ra 
vào; mua bán chuông cửa màn hình  

 

 
(210) 4-2019-24162 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORTERY TECHNOLOGIES, INC.  

(TW) 
3FL., No. 46, HanSheng W. Rd. Banciao 
Dist., New Taipei City, 22052 Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình ứng dụng máy tính, có thể tải về; phần mềm máy tính, có thể tải 

về; thiết bị để xử lý dữ liệu; giá đỡ cho thiết bị nhiếp ảnh; giá ba chân cho máy ảnh; máy 

ảnh kỹ thuật số; dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị nhiếp ảnh; thiết bị internet cụ thể là thiết bị 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
571 

truyền phát [viễn thông]; thiết bị internet cụ thể là bộ định tuyến mạng; thiết bị cho phòng 

nhiếp ảnh cụ thể là buồng tối [nhiếp ảnh]; thiết bị cho phòng nhiếp ảnh cụ thể là bóng đèn 

chớp [nhiếp ảnh]; thiết bị cho phòng nhiếp ảnh cụ thể là thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều 

khi có ánh sáng thích hợp. 
 

 
(210) 4-2019-24163 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) SANDISK LLC   (US) 

951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, 

United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ usb lưu trữ cực nhanh; ổ usb lưu trữ cực nhanh [chưa được ghi sẵn]; ổ cứng 

usb; bộ nhớ điện tử; ổ đĩa dự phòng cho máy vi tính; máy chủ đám mây; máy chủ truyền 

phát (viễn thông) [phần cứng máy vi tính]; các bộ phận của máy vi tính; máy chủ dữ liệu 

máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bộ nhớ máy vi tính; phần cứng mạng máy vi tính; 

máy chủ mạng máy vi tính; phần cứng lưu trữ nối mạng máy vi tính [nas]; thiết bị ngoại vi 

máy vi tính; máy chủ máy vi tính; phần mềm máy vi tính để truy lục dữ hệu; phần mềm 

máy vi tính; phần mềm nén dữ liệu; phần mềm quản lý dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết 

bị lưu trữ dữ liệu; chương trình lưu trữ dữ liệu (phần mềm ghi sẵn hoặc tải xuống được); 

phương tiện lưu trữ dữ liệu; các bộ phận điện tử của máy tính; phần mềm mã hóa; máy 

chủ tệp tin; phần mềm chia sẻ tệp tin; thẻ nhớ cực nhanh; bộ nhớ cực nhanh; thiết bị ghi 

hình ảnh; thiết bị tái tạo hình ảnh; mạch tích hợp; bộ nhớ (thiết bị lưu trữ dữ liệu); thẻ 

nhớ; dụng cụ nhớ (lưu trữ dữ liệu); thẻ nhớ có thể tháo rời; thiết bị lưu trữ bộ nhớ; phần 

cứng máy chủ kết nối mạng; máy chủ mạng; thiết bị ghi; thiết bị nhớ bán dẫn; ổ cứng thể 

rắn [ssd]; bộ nhớ thể rắn; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị lưu trữ 

cho dữ liệu máy vi tính (tất cả sản phẩm phần mềm nêu trên đều được ghi sẵn hoặc có thể 

tải về được).  
 

 
(210) 4-2019-24164 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) LI, DA XIANG   (CN) 

Room 604, No. 34 Shanzhang Road, 

Dahua Street, Jinping District, Shantou 

City, Guangdong Province, CHINA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn mắt; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); son môi; phấn hồng dùng để 

trang điểm; chì kẻ mắt; mỹ phẩm dùng để trang điểm. 
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(210) 4-2019-24165 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) JEONG, HYE JEONG   (KR) 

1412-2602, 20, Dongtandaerosibeom-gil, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; miếng đắp mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel 

xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2019-24166 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) IROO INTERNATIONAL CO., LTD  

(TW) 
9F, No. 31, Sec. 2, San Min Road, 
Banqiao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách tay; ví da; ô; vali (hành lý); dây đai bằng da (không dùng cho 

trang phục).  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo bơi; áo sơ mi; bộ quần áo; áo 
khoác ngoài; áo choàng ngoài; áo thể thao; áo choàng thể thao; áo phông; quần dài, chân 
váy; giày; giày cao cổ; thắt lưng [trang phục]; găng tay [trang phục]; cái bảo vệ cổ áo 
[trang phục]; bít tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; đồ đội đầu; mũ; mũ lưỡi trai; mũ trùm đầu 
(trang phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm, vải, túi xách tay, ví tiền, vali, quần áo, đồ trang trí 
bằng kim loại quý, thực phẩm và đồ uống, đồ trang sức, giày, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, 
thiết bị thể thao; dịch vụ xếp nhóm các loại hàng hóa khác nhau, cho lợi ích của người 
khác, (không bao gồm vận chuyển) giúp khách hàng thuận tiện trong việc xem và mua 
hàng hóa thông qua một trang web mua bán trên mạng lưới truyền thông toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2019-24167 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.5.18; 26.5.1; 9.1.10; 5.7.21 
(731) UNIVERSAL KITH & KIN (M) SDN. 

BHD.   (MY) 
No.15, Lorong Seruling 2, Kawasan 
Perindustrian Valdor, Sungai Bakap, 
14200 SPS, Penang, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh kẹo; bánh put-đing; bột làm bánh put-đing; bột 
pha sẵn dưới dạng hương liệụ dùng pha chế đồ uống có hương vị; hỗn hợp dùng làm bánh 
kẹo đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2019-24168 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NICEDAY365 CO.,LTD.   (KR) 

#804, 242 Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế 

phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm làm sạch.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục 
đích y tế; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân; gel kích thích tình dục; miếng đệm lót 
vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2019-24169 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EXUMUS CO., LTD.    (KR) 

302, 3F, 65, Seongsui-ro, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi đeo vai; ví tiền; ví đựng thẻ; túi xách to bản (tote bag); túi xách 

tay; dây đeo cho túi xách tay.  
 
 

 
(210) 4-2019-24170 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EXUMUS CO., LTD.    (KR) 

302, 3F, 65, Seongsui-ro, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; áo sơ mi; khăn quàng cổ; đồ đi ở chân; quần áo; thắt lưng [trang phục].  
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(210) 4-2019-24171 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) WEILANSONG SHANGHAI 

COSMETICS LTD.   (CN) 
Unit 3601, 501 East Daming Road, 
Hongkou District, Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng môi; chế 
phẩm làm sạch da; chế phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm đánh rặng; hương thơm để thắp; 
nước hoa; tinh dầu; chế phẩm gội đầu; chế phẩm làm sạch cơ thể; chế phẩm màu dùng 
cho mục đích vệ sinh; chế phẩm trang điểm mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông 
mày; phấn hồng dùng trang điểm; mặt nạ làm đẹp. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ 
[quầy tư vấn cho người tiêu dùng]; bán lẻ hoặc bán buôn thiết bị y tế; quảng cáo; xúc tiến 
bán hàng cho người khác; mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tổ chức hội 
chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo qua thư đặt hàng; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác; bán lẻ chế phẩm dược 
phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế. 

 

 
(210) 4-2019-24172 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại VINA   (VN) 
Số 1 ngách 95/183C, ngõ 95, phố Thúy 
Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình. 
 

(210) 4-2019-24173 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.4; 24.15.21; A24.15.11; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bảo hành bảo 
trì Fuji Việt Nam  (VN) 
Số 41 ngõ 148 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
575 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu: thang máy.  
 

 
(210) 4-2019-24174 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu Bình Minh  
(VN) 
Khu tái định cư, tổ 22, phố Thanh Am, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội     

 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; quạt dùng để nén khí, hút và vận 

chuyển hạt.  
 

 
(210) 4-2019-24175 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tân Việt ý  

(VN) 
Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp 

mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-24176 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tân Việt ý  

(VN) 
Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp 

mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2019-24177 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Awastea Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, đường số 6, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu).  

 

 
(210) 4-2019-24178 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; 26.15.15; 25.5.3; 25.5.25 
(591) Vàng, đen, hồng đậm, hồng nhạt, hồng 

cam. 
(731) Công ty TNHH Awastea Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, đường số 6, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu).  

 
 

 
(210) 4-2019-24179 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A3.13.4; A3.13.24; 6.1.2; 

26.1.1 
(591) Da cam, đen, hồng nhạt, vàng đậm, vàng 

nhạt, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
(731) HTX sản xuất kinh doanh dịch 

vụ ong Trường Xuân   (VN) 
Thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2019-24180 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.4.7; A3.4.24; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ đô, trắng. 
(731) Công ty TNHH FURICCO Việt 

Nam   (VN) 
Số 54 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: đồ đạc, đồ nội thất gồm bàn, tủ, giường, ghế, giá, kệ nội 

thất.  
 

 
(210) 4-2019-24181 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.1.2; A11.1.25; 26.1.2; 26.1.11; 

A26.11.9; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, xám đen. 
(731) Kim Văn Phương   (VN) 

Cụm 9, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột chiên giòn; bột chiên xù; gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-24182 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Chienzo  (VN) 
18/1A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán nước giải khát; quán cà phê; khách sạn; dịch 

vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-24183 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Đình Long  (VN) 

Xóm 16, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2019-24184 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Văn Minh   (VN) 

Xóm Cường Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình. (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu đọc đĩa kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2019-24185 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Hà Quây Chi  (VN) 

39 Đội Cung, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe dùng cho xe máy, xe đạp.  
 
 

(210) 4-2019-24186 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8; A26.4.18; 

A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Phạm Thế Anh   (VN) 

79/1 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 
máy nước nóng năng lượng mặt trời; bồn cầu; chậu vệ sinh (lavabo); chậu rửa chén bát. 

 

 
(210) 4-2019-24187 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Thành Sữ  (VN) 
Số 71, tổ 2, ấp Bình Thành, xã Phú Bình, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2019-24188 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Hoàng Phương Nam   (VN) 
Thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo làm từ vải. 
 
 

(210) 4-2019-24189 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Nấm Nhiệt 

Đới   (VN) 
ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản (mục đích chữa bệnh); thuốc 
diệt cỏ, ốc; thuốc trừ sâu; thuốc phòng trừ bệnh cây trồng; thuốc dẫn dụ côn trùng.  

 
Nhóm 35: Mua bán chế phẩm thủy sản; xuất nhập khẩu nông sản; mua bán phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2019-24190 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.4; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Hòa   (VN) 
Số 35 thôn 16, xã Hòa Đông, huyện 

Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2019-24192 (220) 01.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A25.7.5; 26.5.4; A26.4.18 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật T&R 
Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố Thống Nhất, phường Dương 

Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại [tủ rỗng] (như 

vỏ tủ điện, tủ đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy); giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; 

ống máng bằng kim loại; thang bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2019-24193 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Chốn Về  
(VN) 
16-18 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý 

bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ cho thuê 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2019-24194 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Hòa  (VN) 
55 Lương Sử A, phường Văn Chương, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; trứng.  
 

Nhóm 31: Gia cầm còn sống; vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp giống; trứng để ấp, 
đã được thụ tinh; trứng đã được thụ tinh dùng để ấp.  

 

 
(210) 4-2019-24195 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 1.7.6; 1.7.19 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
truyền thông CODBEE Việt 
Nam  (VN) 
Số 98, tổ 3, đường Đỗ Đức Dục, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tạo 
lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm.  

 

 
(210) 4-2019-24196 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.7.9; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại Vĩnh Khang  
(VN) 
Xóm Đạo, thôn Dương Tử Dương, xã Lý 
Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả cho trẻ em bú bình; núm vú giả của bình sữa 
cho trẻ em bú; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; bơm dùng để hút sữa mẹ; chai sữa cho 
trẻ em bú. 

 

Nhóm 20: Đệm chống xoay dùng cho em bé; nôi cho trẻ em; ghế cao cho trẻ em; tấm lót 
dùng để thay đồ cho trẻ em; đệm cho cũi đẩy của trẻ em; đệm đỡ đầu dùng cho em bé.  
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(210) 4-2019-24197 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 15.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17 
(591) Xanh, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hảo  (VN) 
Thôn Phước Hòa 4, xã Ea kuăng, huyện 
Kr«ng p¨k, tỉnh §¨k l¨k  

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ công; 

máy nông nghiệp; máy thổi; máy ly tâm; bơm ly tâm; máy gieo hạt.  
 

 
(210) 4-2019-24204 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TT&T  (VN) 
Số 148, ngách 95/8 phố Chùa Bộc, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-24205 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.19; A3.7.24; 1.15.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Lê Minh Hy  (VN) 
142D/25 Cô Giang, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm và thức ăn thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm và thức ăn 
thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-24206 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18; A25.7.22 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, vàng, 

đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Mai  (VN) 

Tổ 23, ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bún tươi. 
 

 
(210) 4-2019-24208 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất dịch vụ và thương mại 
Đức Năm  (VN) 
Số 165, khu phố Bình Đường 3, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; linh kiện xe đạp; yên xe đạp. 

 

 
(210) 4-2019-24210 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NATURE'S BRITE LLC  (US) 

5000 Birch St., West Tower, 3rd Floor 
Newport Beach, California United States 
92660  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng 

dùng để giảm cân; chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung khoáng chất; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất bổ sung vitamin; chất bổ sung trong đồ uống ăn kiêng cho người ở dạng hỗn 
hợp lỏng và khô nhằm mục đích trị liệu; đồ uống bổ sung cho người ăn kiêng; hỗn hợp đồ 
uống bổ sung cho người ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng; bột uống bổ sung 
dinh dưỡng; chất bổ sung dùng để quản lý cân nặng. 

 

 
(210) 4-2019-24211 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Hồng cánh sen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Uy Hữu  (VN) 

293 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, các 
loại đá và sỏi để trang trí; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 
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(210) 4-2019-24212 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.12.1; 1.3.1; 26.1.1; 26.3.4; 24.15.21 
(591) Đỏ, hồng cánh sen, vàng, xanh dương, 

xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Uy Hữu  (VN) 

293 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, các 

loại đá và sỏi để trang trí; quảng cáo để bán hàng, tiếp thị để bán hàng. 
 

 
(210) 4-2019-24213 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH DELTON 
SOLUTIONS  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà TNR Tower, số 180-
192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]. 
 

Nhóm 09: Bơm chữa cháy. 
 
 

 
(210) 4-2019-24214 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 24.15.2; A24.15.7 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH DELTON 
SOLUTIONS  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà TNR Tower, số 180-
192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng thông tin thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 

hoặc công nghiệp; phân phát hàng mẫu; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu 
dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại. 
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(210) 4-2019-24215 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hải sản Ông 
Ba  (VN) 
Lô C122 Sun World Hạ Long, phường 
Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; trai, sò ngao không còn sống; cá đã lạng xương, thăn 

cá đã bỏ xương, phi-lê cá; cá muối; cá, đóng hộp; tôm hùm không còn sống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2019-24216 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 26.4.2; A11.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại quốc tế Việt Đức  
(VN) 
Số 2 hẻm 141/150/31 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi; đồ ăn cho vật nuôi trong nhà: hương liệu cho thức ăn 

động vật: bột cho động vật: thực phẩm cho động vật. 
 

 
(210) 4-2019-24217 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.6.3; 25.5.25; 3.7.17 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh thẫm, đen, 

vàng, cam, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại quốc tế Việt Đức  
(VN) 
Số 2 hẻm 141/150/31 Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi; đồ ăn cho vật nuôi trong nhà: hương liệu cho thức ăn 
động vật: bột cho động vật: thực phẩm cho động vật. 

 

 
(210) 4-2019-24218 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.7; 3.2.15; A3.2.24 
(591) Vàng, hồng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Thái  (VN) 
31 đường Nguyễn Quang Diêu, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; 

khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót [tã trẻ em]; khăn tã trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, khăn ướt, khăn lạnh, khẩu trang. 
 

 
(210) 4-2019-24219 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Thái  (VN) 
31 đường Nguyễn Quang Diêu, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; 

khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót [tã trẻ em]; khăn tã trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, khăn ướt, khăn lạnh, khẩu trang. 
 

 
(210) 4-2019-24220 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A14.7.20; 7.1.13 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Công Bảo  (VN) 
Số 55 Nguyễn Đình Tấn, phường Trần 
Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn nhanh; 

quán trà chanh; quán trà sữa; dịch vụ chuỗi cửa hàng phục vụ đồ uống mang đi. 
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(210) 4-2019-24221 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-24222 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-24223 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-24224 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.7; 26.1.1; A9.3.5; 

9.7.1 
(591) Trắng, xanh, đen, vàng, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tuấn  (VN) 
25 đường số 1, khu phố 3, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn. 
 

 
(210) 4-2019-24225 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3; A26.11.7 
(591) Trắng, vàng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ánh Dương 
Electric Group  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà đa năng Việt Thắng, 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, đèn sạc; đèn chiếu sáng, đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 

phát quang). 
 

 
(210) 4-2019-24226 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3; A26.11.7 
(591) Trắng, vàng, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ánh Dương 
Electric Group  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà đa năng Việt Thắng, 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện, đèn sạc; đèn chiếu sáng, đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 

phát quang). 
 

 
(210) 4-2019-24227 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.5 
(591) Xanh, vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Quang  (VN) 
151/67/7 đường Liên Khu 5-6, khu phố 
5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày. 
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(210) 4-2019-24228 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; 2.1.1; 24.9.1 

(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SPA và Chăm 
sóc sức khỏe công nghệ cao  
(VN) 
Tầng 5, số 71 phố Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu. 
 

 
(210) 4-2019-24229 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8; A26.11.12 

(591) Đỏ, vàng kem, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chín Nghĩa 
FOODS  (VN) 
226 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thực phẩm trên cơ sở cá; thịt; yến sào; sữa; đồ uống từ sữa. 
 

 
(210) 4-2019-24231 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Nguyễn Trung Trường  (VN) 
68/6 đường số 3, khu phố 8, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: vật phẩm phong thủy bằng thủy tinh, gỗ, đá, kim 

loại, kim loại quý, sành sứ, đồ thờ cúng, sách, báo, tạp chí liên quan đến xem tử vi, xem 

phong thủy, địa lý. 
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(210) 4-2019-24232 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Trung Trường  (VN) 

68/6 đường số 3, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: thực phẩm chay chế biến từ thực vật như: rau quả đã 

được chế biến và bảo quản, rau quả đã phơi khô, rau quả đã nấu chín, đậu hũ (đậu phụ), 
buger chay, sữa gia vị chay, nước sốt chay chế biến từ thực vật, nước tương, tương đậu các 
loại, các sản phẩm sản xuất từ bột: bún, bún ăn liền, miến, miến ăn liền, mì, mì ăn liền. 

 

(210) 4-2019-24233 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Trung Trường  (VN) 

68/6 đường số 3, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh xuất nhập khẩu: xe cộ, phụ tùng xe cộ; sàn giao dịch 

thương mại điện tử về xe cộ. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; đánh bóng xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động 
cơ. 

 

 
(210) 4-2019-24234 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH TOVA  (VN) 

101 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-24235 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần US PHARMA 

USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24236 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần US PHARMA 

USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24237 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần US PHARMA 

USA  (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2019-24238 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.21; A26.11.7; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến và thương mại đông 
trùng hạ thảo Trung Kiên  
(VN) 
109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo; trà thảo dược; rễ cây thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-24239 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.6; 4.2.20; 3.1.8; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PAL OCEAN Việt 
Nam  (VN) 
Số 9 ngách 16 ngõ 84 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát [đồ uống]; nước tinh khiết [đồ uống]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-24240 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 3.7.19; 

26.15.15 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Duyên  (VN) 
Số nhà 114, đường Bến Phà, khu Hà Trì 
1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
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Nhóm 24: Chăn; ga trải giường. 
 

 
(210) 4-2019-24241 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Thái Hòa  (VN) 
Số 5/66 ngõ An Phong, đường Quang 
Trung, phường Quang Trung, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, mỳ tôm, sản phẩm hóa mỹ phẩm như: nước giặt, nước tẩy 

quần áo, nước rửa chén. 
 

 
(210) 4-2019-24242 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Chu Thị Thảo  (VN) 
Số 3 ngách 218/27 Lạc Long Quân, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24243 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SUZHOU GREENLEAF DAILY 

COMMODITY CO., LTD.   (CN) 
No.198, Anyang Road, Xushuguan 
Town, Gaoxin District, Suzhou City, 
Jiangsu Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm để giặt; dầu gội; 

dầu xả tóc; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]; nước hoa; mỹ 
phẩm; chế phẩm đánh răng. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; thuốc khử độc; khăn vệ sinh; 
quần tã trẻ em; khăn lau khử trùng; nước rửa tay diệt khuẩn; thuốc mỡ chống ngứa; chất 
diệt khuẩn; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
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Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng 

giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; màng bọc thực 

phẩm; văn phòng phẩm; xuất bản phẩm dạng in; vật liệu vẽ; dụng cụ viết; giấy sao chụp 

[văn phòng phẩm].  

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán 

hàng; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; hỗ trợ việc điều hành kinh 

doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo; dịch 

vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 

 
(210) 4-2019-24244 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TT&T  (VN) 
Số 148, ngách 95/8 phố Chùa Bộc, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-24245 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.2; 26.4.1; 25.5.3 

(591) Đỏ sẫm, vàng kem, trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Thị Thu  (VN) 
Số 29 ngõ 156 đường Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da như: ví đựng tiền bằng da; ví đựng danh thiếp bằng da; túi xách 

tay bằng da; cặp đựng tài liệu bằng da; ba lô đeo lưng bằng da; ví đựng đồ trang điểm 

bằng da không có đồ bên trong. 

 

Nhóm 25: Giầy da; dép da; dây thắt lưng da dùng cho trang phục; quần áo da; đồ đội đầu 

bằng da. 
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(210) 4-2019-24246 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LOVINGLAND  
(VN) 
208/42 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay, thức uống chay, thức ăn chay, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

 
(210) 4-2019-24247 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.6; 1.5.1; 16.1.1; A16.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALO Việt Nam  
(VN) 
D17/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát [viễn thông]; dây cáp đồng trục; thiết bị trộn tín hiệu [viễn 

thông]; đầu nối cho dây cáp đồng trục; bộ chia sóng viễn thông; thiết bị lặp thông tin di 
động. 

 
 

 
(210) 4-2019-24248 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, trắng, cam (đất). 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Tân Phát  
(VN) 
53 Bùi Bằng Đoàn, khu phố Hưng Thai 
2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-24249 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Kai  (VN) 
Tầng 8 tòa nhà Center Building số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; phân tích tài chính. 

 

 
(210) 4-2019-24250 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Kai   (VN) 
Tầng 8 tòa nhà Center Building số 1 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; phân tích tài chính.  

 

 
(210) 4-2019-24251 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cảnh quan 
Duyên Hải   (VN) 
119/1 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; làm vườn; 

thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 
 

 
(210) 4-2019-24252 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Minh 

Quân   (VN) 
91/11 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); tinh dầu; nước hoa; chế phẩm trang điểm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm 

mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-24253 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) GAC MOTOR CO., LTD.   (CN) 

No. 633 East of Jinshan Road, Panyu 

District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Kích cỡ [máy móc]; bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong; máy phát điện; bộ 

khởi động cho động cơ và máy nổ; pít-tông cho xi lanh; đai truyền dùng cho động cơ và 

đầu máy; ống xả của động cơ điện và động cơ; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy 

móc; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; vòi [bộ phận của máy móc, động 

cơ hoặc máy nổ]; máy nén ly tâm; máy bơm dầu mỡ ổ trục [bộ phận của máy móc]; đai 

truyền cho máy móc; bộ lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ. 

 

Nhóm 12: Xe ô tô; ô tô không người lái [ô tô tự lái]; ô tô tự lái; xe ôtô ca; xe ôtô con; 

phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện; động cơ cho phương tiện giao thông 

trên bộ; gương chiếu hậu; khung gầm ô tô; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; 

thanh chắn va đập của ô tô; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; vỏ xe ô tô; má phanh dùng 

cho xe ô tô; lốp ô tô; đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ; bánh xe cộ; giảm xóc cho ô tô; trục 

truyền động cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; động cơ cho phương 

tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng bá hàng 

hoá và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng cáo ngoài trời; quản lý 

thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn nghiệp vụ thương - 

mại, dịch vụ nghiên cứu thị trường; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 

người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ - đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho 

người khác]; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy 

tính; kế toán; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 

phẩm và dịch vụ; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng 

một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn 

toàn; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ rửa xe; trạm phục vụ xe cộ 

[nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; sạc ắc quy cho xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa 

xe hỏng; đánh bóng xe cộ; chống gỉ cho xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; đắp lại lốp xe; cân chỉnh 

lốp xe; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]. 
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(210) 4-2019-24254 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.2; 24.15.21; 26.13.1; 26.3.2; 

1.15.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

CATTIGARA  (VN) 
Số 68 đường Tô Ngọc Vân, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; rượu mùi; rượu whisky; đồ uống 

hoa quả có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, nước lọc, nước ép trái 
cây, nước siro), bánh kẹo, bỉm, sữa, cà phê, chè, ca cao, đường, bột ngũ cốc, trái cây, rau 
củ quả tươi, hoa tươi, cây giống, cây cảnh, thịt, cá, thủy hải sản, gia cầm (còn sống và 
không còn sống), thực phẩm (tươi sống và đã qua chế biến); dịch vụ xuất nhấp khẩu; 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-24255 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Năng lượng 
sạch Châu Âu  (VN) 
216/208 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng.  

 

 
(210) 4-2019-24256 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn 

bóng. 
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(210) 4-2019-24257 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót, sơn phủ; sơn chống thấm; sơn 

bóng.  
 

 
(210) 4-2019-24258 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn 

bóng.  
 

 
(210) 4-2019-24259 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn 

bóng.  
 

 
(210) 4-2019-24260 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lam, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 01: Keo epoxy dán đá, gạch, gỗ; keo dán (dính) dùng trong công nghiệp; silicon.  

 

Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn 

bóng.    

 

Nhóm 19: Bả ma tít [vật liệu xây dựng]; bột trát tường; thạch cao [vật liệu xây dựng]; vật 

liệu xây dựng phi kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán sơn, sơn giả đá, bả ma tít, bột trát tường, thạch cao, vật liệu xây dựng 

phi kim loại, keo epoxy (dán đá, gạch, gỗ), keo dán (dính) dùng trong công nghiệp, 

silicon.    

 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; sửa chữa bảo dưỡng công 

trình xây dựng; dịch vụ xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất công trình xây dựng; thiết kế công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-24261 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 1.15.5; 26.1.1; 3.7.17 

(591) Xanh lam, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 

Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 01: Keo epoxy dán đá, gạch, gỗ; keo dán (dính) dùng trong công nghiệp; silicon.  

 

Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn 

bóng.     

 

Nhóm 19: Bả ma tít [vật liệu xây dựng]; bột trát tường; thạch cao [vật liệu xây dựng]; vật 

liệu xây dựng phi kim loại.    

 

Nhóm 35: Mua bán sơn, sơn giả đá, bả ma tít, bột trát tường, thạch cao, vật liệu xây dựng 

phi kim loại, keo epoxy (dán đá, gạch, gỗ), keo dán (dính) dùng trong công nghiệp, 

silicon.    

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; sửa chữa bảo dưỡng công 

trình xây dựng; dịch vụ xây dựng.   

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất công trình xây dựng; thiết kế công trình xây dựng.  
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(210) 4-2019-24263 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 13.1.5 
(591) Tím than, xanh dương, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nha khoa 

ARTISTA DENTAL   (VN) 
15-17 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt.  

 

 
(210) 4-2019-24264 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Xanh lá đậm, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phương Thịnh Tuấn  (VN) 
392 - 394 đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-24265 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

« liu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
nông nghiệp công nghệ cao 
Khang Điền  (VN) 
Số 606 Lạc Long Quân, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón thông minh (loại phân bón có khả năng tự kiểm soát độ tan của 
dưỡng chất và có bổ sung chất trung, vi lượng khác); phân bón tan chậm có kiểm soát 
(kiểm soát độ tan theo lộ trình xác định trước); vật liệu nano polyme (hóa chất) dùng để 
sản xuất phân bón thông minh (loại phân bón có khả năng tự kiểm soát độ tan và có bổ 
sung chất trung, vi lượng khác); phân bón tổng hợp.  
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(210) 4-2019-24266 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thùy Dương  (VN) 
Số 76, nhà A9, tập thể Mai Hương, phố 

Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; đồ đi chân; đồ đội 

đầu.  
 

 
(210) 4-2019-24268 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 

(731) Nguyễn Văn Hữu  (VN) 
Xóm 1, thôn Minh Phượng, xã Nham 

Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2019-24269 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh   (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.    

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 

chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốt pho hoặc kali, 

thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 

cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật. 
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(210) 4-2019-24270 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.11.8; A25.7.21; 3.7.16 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng, vàng 

nhạt. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh  
(VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ khoáng; chế phẩm phân bón đa vi lượng; phân bón 

phức hợp có chứa nitơ, phốtpho hoặc kali; thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng.    

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 

chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốt pho hoặc kali, 

thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 

cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-24271 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A5.1.8; 5.7.10; A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh    (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc 

diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ khoáng, 

chế phẩm phân bón đa vi lượng, phân bón phức hợp có chứa nitơ, phốt pho hoặc kali, 

thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc bảo vệ thực như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc 

trừ động vật có hại, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh 

cho cây, bình phun thuốc trừ sâu, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật. 
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(210) 4-2019-24272 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm mắt; màu mỹ phẩm trang điểm mắt; mỹ phẩm 

đánh bóng mắt; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm lót; phấn nền trang điểm; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; 
chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước sơn móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy nước sơn 
móng tay, móng chân; chất tẩy nước sơn móng tay, móng chân; lông mi giả; móng (tay, 
chân) giả; bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm 
không khí; hương thơm để thắp; dầu thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà 
phòng, không chứa thuốc, không phải xà phòng diệt khuẩn hay xà phòng khử trùng; chế 
phẩm vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-24274 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.5.21; A5.5.20; 2.9.14 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Trang   (VN) 
Thôn 3, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người: thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện 

tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ mát xa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-24275 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.7.10 
(591) Đen, trắng, tím. 
(731) Võ Mai Uyên  (VN) 

121 Trần Văn Nam, phường 3, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê pha sẵn (đóng hộp); trà (chè); ca cao; socola; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà (chè), ca cao, socola, bánh, kẹo, cà phê pha sẵn (đóng 
hộp), nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, bia, nước giải khát có ga và không ga, nước 
hoa quả lên men; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán nước; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2019-24276 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.4; A3.1.21 

(731) Công ty TNHH Tin học & Viễn 
thông HC - TECH  (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp mạng; cáp quang; đầu cắm dây mạng; dây điện; dây tín hiệu; cáp đồng 

trục; ăngten khuếch đại; bộ chia tín hlệu; bộ định tuyến; camera hành trình; camera quan 

sát; card mạng; hộp đựng ổ cứng; hộp nối mạng; ổ cắm điện; ổ chuyển tín hiệu; pin sạc; 

thiết bị cân bằng; thiết bị chuyển mạch di động (bằng điện); thiết bị mạng; bàn phím vi 

tính; chuột vi tính; loa; loa vi tính; micro; quạt tỏa nhiệt máy vi tính; tai nghe (head 

phone); tấm lót bằng cao su để di chuyển con chuột máy vi tính; bàn phím dùng cho máy 

chơi trò chơi điện tử (máy bấm điện tử bằng tay); thùng máy (vỏ bên ngoài máy vi tính); 

tủ mạng (hộp chứa thiết bị mạng).  
 

 
(210) 4-2019-24277 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.1; 3.7.17 

(591) Vàng đồng, đen. 

(731) Công ty TNHH Bảo Trang 
ACADEMY  (VN) 
Số 31 đường Cả Trọng, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, 

kem dưỡng da; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất cho người khác: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, 

sữa tắm, kem dưỡng da. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2019-24278 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xám đậm, trắng, xanh dương. 
(731) Nguyễn Văn Hợi  (VN) 

Tổ dân phố Thanh Mai, xã Đa Mai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn xuất khẩu lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao 

động; cung cấp thông tin việc làm. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công, xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn xây dựng; 
dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ thi công nội thất. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ giao hàng; 
dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 
cụ thể là: môi giới vận tải, sắp xếp các chuyến vận tải, cho thuê xe; đại lý du lịch, sắp xếp 
các chuyến du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-24279 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại Hậu 

Đáng  (VN) 
Xóm ấm, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, 
tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2019-24280 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH OVA Việt Nam  

(VN) 
Số 10, ngách 35, ngõ 173 Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: dung dịch vệ sinh vùng kín phụ nữ; quảng 

cáo; giới thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2019-24281 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH OVA Việt Nam  

(VN) 
Số 10, ngách 35, ngõ 173 Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: dung dịch vệ sinh vùng kín phụ nữ; quảng 

cáo; giới thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24282 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Ngô Duy Uyên Linh  (VN) 

Khu 7, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử 

mùi; dung dịch vệ sinh dùng để làm sạch cốc nguyệt san; dung dịch vệ sinh phụ nữ 
[không dùng cho mục đích y tế]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, chế phẩm rửa âm đạo dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi, dung dịch vệ sinh dùng để làm sạch cốc nguyệt 
san, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dược phẩm, thảo dược, thực phẩm chức năng, chế phẩm 
hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm, chÓ 
phẩm hóa dược. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn sức khỏe; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2019-24283 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 

25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển nhạt, xanh 

nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACF GROUP  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà ACCI, số 210 Lê Trọng 
Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và các loại đồ uống không có cồn.  
 

(210) 4-2019-24285 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-24286 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Theodore Bách   (VN) 
E43, đường Gò ¤ Môi, khu nhà ở Nam 

Long 1, phường Phú Thuận, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; vali; ô [dù]; túi; ví; cặp da.  
 

(210) 4-2019-24288 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH máy nghề Mộc 
MBT  (VN) 
Số 9, ngách 565/98 đường Bát Khối, tổ 8, 

phường Cự Khối, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Chốt cửa bằng kim loại; bu lông, ốc vít bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra 

vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ; phụ kiện 

gá lắp, lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; chi tiết, phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa 

sổ; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); bản lề bằng kim loại; khóa bằng kim loại, 

ngoại trừ khóa điện; đinh vít bằng kim loại.  
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(210) 4-2019-24289 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Nguyên   (VN) 
Lô A2CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24290 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học Tenabio Việt Đức   (VN) 
Số 1, ngách 48/2 Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; hóa chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

 
(210) 4-2019-24291 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm An 
Thịnh   (VN) 
68/118 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
610 

(210) 4-2019-24292 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.25 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam. xanh lá cây, xanh dương, xanh 
dương nhạt, tím. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24293 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.25 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam, tím sẫm, xanh dương, xanh dương 
nhạt, tím. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến), yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24294 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.25; 21.1.16 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam, tím sẫm, xanh dương, xanh dương 
nhạt, tím, đỏ đậm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacạo, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-24295 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.25 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam, tím sẫm, xanh dương, xanh dương 
nhạt, tím. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24296 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khỏe Việt Nam   (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-24297 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) WELLS KOREA CO., LTD.  (KR) 

1905 ho, 122, Jomarooro 385 byungil 
(Cheun iee-dong, Sambotchnotower) 
Bucheon-city, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Giày bảo vệ để phòng chống tai nạn, thương tích; giày bảo hộ để phòng chống 

tai nạn/bức xạ và cháy.  
 

 
(210) 4-2019-24298 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Pucka  (VN) 
F11/6y ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-24299 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
PUCKA  (VN) 
F11/6y ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-24300 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
PUCKA  (VN) 
F11/6y ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-24301 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
PUCKA  (VN) 
F11/6y ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-24302 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
PUCKA  (VN) 
F11/6y ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-24303 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tùy Tâm  (VN) 
Số 624/23, Nguyễn ái Quốc, KP4, 
phường Hố Nai, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Chất chiết xuất từ thảo mộc dòng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn 
gốc thảo mộc; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 
kem làm trắng da. 

 

 
(210) 4-2019-24304 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.4.18; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhựa Long 

Thành  (VN) 
08 Kim Biên, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thùng đựng rác làm bằng nhựa, thùng nhựa giữ lạnh (thùng đá) 
không dùng điện, xô nhựa, chậu nhựa, chai lọ, đồ đựng dùng cho nhà bếp làm bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-24305 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

TÊn  (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-24306 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.7; A9.7.22; 3.7.17; A5.3.13; 

A5.3.15 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH International 
Scholarship Network  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô 
Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục, hướng nghiệp du học; dịch thuật; đào tạo thực hành (minh 

hoạ, giới thiệu); học viện; trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và hướng dẫn hội thảo 
chuyên đề. 

 

 
(210) 4-2019-24307 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.6 
(591) Xanh đậm, xanh da trời, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AUTOCARE 
Quốc Tế  (VN) 
52/1 đường TX21, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: xe ô tô và phụ tùng ô tô 
cụ thể là: giảm xóc cho ô tô, động cơ cho ph−ong tiện giao thông trên bộ, còi cho xe cộ, 
khung gầm xe cộ, vỏ xe, ruột xe; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet 
(nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tổ chức sự kiện cho mục 
đích kinh doanh và thương mại. 
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Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe có động cơ; phục hồi lại máy móc 
động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; tra dầu mỡ xe cộ; đánh bóng xe cộ; trạm 
phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; lưu hóa lốp xe [sửa chữa]. 

 

 
(210) 4-2019-24308 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển giáo 
dục Happy Journey  (VN) 
38 - 38B Lê Liễu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-24309 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A25.7.3; 26.4.4 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, xanh dương, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Đông á  (VN) 
Lô B120C, đường B, khu công nghiệp 
Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-24310 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Phú Mỹ Châu  (VN) 
Số 80 Nơ Trang Long, phường Rạch 
Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2019-24311 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thạo  (VN) 
Số 6, thôn 2, xã Vũ Hòa, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, bóp, ví. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng bằng da (trang phục), quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-24312 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 4.5.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BIO AROMA  (VN) 
415/25 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và nước 

thơm; nước thơm; mỹ phẩm; son môi. 
 

Nhóm 29: Bơ thực vật, bơ ca cao dùng cho thực phẩm; dầu dùng cho thực phẩm; dầu dừa 
dùng cho thực phẩm; dầu ô liu dùng cho thực phẩm; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Ca cao; cà phê; trà; tinh bột cho thực phẩm; sáp ong; hương liệu thực phẩm [trừ 
tinh dầu]. 

 
 

(210) 4-2019-24313 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(591) Xanh lam đậm, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH tư vấn kinh 

doanh á Châu  (VN) 
Số 69, phố Nguyễn Lương Bằng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu 
quả kinh doanh; điều tra thương mại; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; marketing; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn và đại 
diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trọng tài phân xử; 
dịch vụ tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2019-24314 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A1.5.3; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lam, tím, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Huyền Anh 
Cosmetics  (VN) 
Lô 114A, tập thể công ty cổ phần thiết bị 
Thủy Lợi, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh/thương mại; hoạt 
động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-24315 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Phúc 
An  (VN) 
Số 17/81 Thanh Bình, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; 
buồng tắm gương sen [có vách ngăn đóng kín]; buồng vệ sinh; bồn rửa tay [bộ phận của 
hệ thống vệ sinh]. 

 

 
(210) 4-2019-24316 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.15 
(731) JLS CO., LTD.  (KR) 

229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 41: Xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo], sách và tạp chí; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp khóa học ngôn 
ngữ; học viện đào tạo ngoại ngữ; cung cấp các khóa học qua internet; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-24318 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(731) JLS CO., LTD.  (KR) 

229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo], sách và tạp chí; cung 

cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp khóa học ngôn 
ngữ; học viện đào tạo ngoại ngữ; cung cấp các khóa học qua internet; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-24319 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15 
(731) JLS CO., LTD.  (KR) 

229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo], sách và tạp chí; cung 

cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp khóa học ngôn 
ngữ; học viện đào tạo ngoại ngữ; cung cấp các khóa học qua internet; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2019-24320 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 14.11.1; A1.1.10; A1.1.2; A5.1.16 
(731) JLS CO., LTD.  (KR) 

229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo], sách và tạp chí; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp khóa học ngôn 
ngữ; học viện đào tạo ngoại ngữ; cung cấp các khóa học qua internet; tổ chức triển lãm 
cho mục đích giáo dục. 
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(210) 4-2019-24321 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Đức Nhanh  (VN) 
Thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-24322 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MariQueen Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà F3, khu dân cư Tín Phong, đường 
Tân Thới Nhất 08, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; nồi hấp thức ăn, chạy điện; phụ kiện bồn tắm; bếp nấu; 

hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu thiết bị lọc nước uống, nồi hấp thức ăn, chạy điện, 
phụ kiện bồn tắm, bếp nấu, hệ thống và thiết bị nấu nướng, thiết bị làm nóng nước dùng 
cho buồng tắm. 

 
 

 
(210) 4-2019-24323 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dân Nhật  (VN) 
Số 50/8C, khu phố Bình Đường 2, 
phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần, áo, vải. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
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(210) 4-2019-24324 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH NaBo  (VN) 

72 đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc; kẹo vừng; bánh nhãn; kẹo dồi. 

 

 
(210) 4-2019-24325 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GARAN SERVICES CORP.  (US) 

200 Madison Avenue, 4th Floor, New 
York, NY USA 10016 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: áo; quần. 
 

 
(210) 4-2019-24326 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ELECTRONIC ARTS INC.  (US) 

209 Redwood Shores Parkway Redwood 
City, CA 94065, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống 

được thông qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi vi-
®ª-«. 

 

 
(210) 4-2019-24327 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GFSI LLC  (US) 

9700 Commerce Parkway, Lenexa, 
Kansas 66219, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo nỉ; quần nỉ thể thao; áo vét; áo thun ngắn 
tay; quần áo bơi; quần dài; áo sơ mi; áo ba lỗ. 

 

 
(210) 4-2019-24328 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ELECTRONIC ARTS INC.   (US) 

209 Redwood Shores Parkway Redwood 
City, CA 94065, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể, cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trò chơi 

không thể tải xuống; cung cấp thông tin liên quan đến các trò chơi máy tính điện tử được 
cung cấp qua mạng internet. 

 

 
(210) 4-2019-24329 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp Tư 

Thịnh  (VN) 
17/28 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt công nghiệp; chất bôi trơn; xăng dầu; mỡ công nghiệp; khí gas hóa 

lỏng (nhiên liệu); dầu mỏ hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2019-24330 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.1.18; 

26.7.25; 10.3.10; A10.3.11; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương, xanh lá cây, 

cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mậu dịch Ngân 
HÀ  (VN) 
426B, Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồ giả kim hoàn; kim hoàn làm bằng kim 

loại. 
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(210) 4-2019-24331 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 3.7.17; A3.7.24; 26.15.15 
(591) Xanh, xám. 
(731) Nguyễn Đình Lợi  (VN) 

16C Đường Thành, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ làm 

vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; kéo (dụng cụ cầm tay); cưa (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh cụ cầm tay thao tác thủ công, lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], 
dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công], kéo (dụng cụ cầm tay), cưa (dụng 
cụ cầm tay). 

 

 
(210) 4-2019-24332 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Lý Thị 

Nhẫn  (VN) 
Thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán ngũ cốc dạng thanh, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-24333 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.3.1; 26.11.3; 25.12.1; 

26.1.1; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DAKLAND  (VN) 
90/581P Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè [trà], ca cao và cà phê nhân tạo. 
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(210) 4-2019-24334 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HERITAGE VENTURES CO., LTD.  

(KR) 
B-2F, 50, Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, 
Seoul, 03142, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-24335 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cà Phê 
Classic  (VN) 
Số 740 Trường Chinh, phường Chi Lăng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; trà (chè); ca cao; hạt tiêu. 
 
 

(210) 4-2019-24336 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HERITAGE VENTURES CO., LTD.  

(KR) 
B-2F, 50, Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, 
Seoul, 03142, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em. 
 
 

(210) 4-2019-24337 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HERITAGE VENTURES CO., LTD.  

(KR) 
B-2F, 50, Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, 
Seoul, 03142, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
625 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen. 
 

 
(210) 4-2019-24338 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân); và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm để tạo nếp tóc 
lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo 
kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); 
nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng 
dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế 
phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe 
tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2019-24339 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

xe ô tô; xe cộ chạy điện; xe goòng hầm mỏ (waggon); ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc 
người [xe cộ]; xe thể thao tiện ích; ô tô buýt; xe cộ có gắn các phương tiện giải trí ở bên 
trong để đi dã ngoại (rv); xe ô tô thể thao; ô tô đua; xe đạp; xe tải; xe nâng hàng; máy kéo 
bao gồm xe đầu kéo (towing tractors); má phanh dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; thanh chắn va đập của xe cộ; túi khí [thiết bị an toàn cho phương tiện giao thông trên 
bộ]; chắn bùn; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện 
giao thông trên bộ; thân xe cộ/vỏ xe cộ; khung gầm xe cộ; cơ cấu truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; bánh 
xe cộ; phanh cho xe cộ; kính chắn gió; cần gạt nước cho xe cộ; bánh lái/tay lái cho 
phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị phát tín hiệu chuyển hướng cho xe cộ; ghế ngồi 
dùng cho xe cộ; cánh gió (spoilers) cho xe cộ; giá để hàng cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã 
tạo hình]; vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ; thiết bị châm thuốc trên xe ô tô; ghế bảo hiểm cho 
trẻ em, dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2019-24340 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.1.6 
(591) Đỏ đậm, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TIMES 
SQUARE Việt Nam  (VN) 
Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 

(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2019-24341 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-24342 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-24343 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-24344 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa bột. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa tươi, sữa bột, ngũ 
cốc dinh dưỡng chế biến sẵn dành cho người. 

 

 
(210) 4-2019-24346 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) ZHEJIANG YUTAI HITECH 

CHEMlCAL CO.,LTD.  (CN) 
Multiple-use Building, No.1419 Renmin 
East Road, Yuecheng District Shaoxing 
city, Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn; đèn quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; quang 
kế; thiết bị và dụng cụ hoá học; dụng cụ đo. 
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(210) 4-2019-24347 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.19; 3.7.5; 2.9.4; 4.5.15 
(731) ZHEJIANG YUTAI HITECH 

CHEMlCAL CO.,LTD.  (CN) 
Multiple-use Building, No.1419 Renmin 
East Road, Yuecheng District Shaoxing 
city, Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng 

máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn; đèn quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; quang 
kế; thiết bị và dụng cụ hoá học; dụng cụ đo. 

 

 
(210) 4-2019-24348 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EXUMUS CO., LTD.  (KR) 

302, 3F, 65, Seongsui-ro, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ túi xách, túi đeo vai, ví tiền, ví đựng thẻ, túi xách to 

bản (tote bag), túi xách tay, dây đeo cho túi xách tay, mũ, áo sơ mi, khăn quàng cổ, đồ đi 
ở chân, quần áo, thắt lưng [trang phục]; quảng cáo; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]; dịch vụ hãng thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-24350 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.3; 1.15.23; 26.15.15; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt. 
(731) YU SHEN ENTERPRISE INC.  (TW) 

1F., No. 4, Lane 35, Renmei Rd., Dali 
Dist., Taichung City 412, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu đệm lót hoặc nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu bao gói (đệm 

lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo; cao su dạng bọt hoặc xốp; nhựa mủ (cao su); cao su 
tổng hợp; cao su nhiệt dẻo; cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm; cao su tấm dạng bán 
thành phẩm có bề mặt bằng vải dát mỏng (cao su là chính); cao su tấm có bề mặt bằng vải 
dát mỏng (cao su là chính); đệm lót (đệm nối kín). 
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(210) 4-2019-24351 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 26.5.4; 26.3.23; 26.4.9 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Ken Yori  (VN) 

Phòng 3.37, tầng 3, tòa nhà The Prince 
Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất và gia công các sản phẩm cho người khác bao gồm: mỹ phẩm; chế 

phẩm làm sạch; chất khử mùi cho người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước 
lau rửa vệ sinh các thiết bị văn phòng; chế phẩm tẩy trang (mỹ phẩm); nước làm sạch và 
cân bằng độ ẩm cho da (mỹ phẩm); dược phẩm; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm tiệt 
trùng, khử trùng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm gội 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm diệt nấm nông sản và rau củ quả; chế phẩm diệt khuẩn 
dùng trong chế biến thực phẩm; chế phẩm tắm rửa diệt vi khuẩn dùng trong thú y; đồ 
uống không có cồn; đồ uống không gas; chế phẩm để làm đồ uống không cồn. 

 

 
(210) 4-2019-24352 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Lê Triều Minh Khoa  (VN) 
37/4A Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn gia súc; thức 

ăn cho vật nuôi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2019-24353 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.5; 24.5.5; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dạ quang, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lưu Lệ Minh  
(VN) 
57 Mai Xuân Thưởng, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhang, đèn, sáp, vàng mã, đồ thờ cúng.  
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(210) 4-2019-24356 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) GRAND GREEN ENERGY CO., LTD.  

(TW) 

No. 192, Jinshan St., Yangmei Dist., 

Taoyuan City 326, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm cải tạo đất dùng trong nông nghiệp; phân bón dùng trong nông 

nghiệp; chất điều hóa sinh trưởng của cây trồng dùng trong nông nghiệp; chế phẩm dinh 

dưỡng cho cây trồng; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất phụ gia sử dụng với hóa chất nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-24357 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) GRAND GREEN ENERGY CO., LTD.  

(TW) 

No. 192, Jinshan St., Yangmei Dist., 

Taoyuan City 326, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; thảo mộc tươi; hạt giống cây trồng; ngũ cốc chưa qua chế 

biến; cây hoa tự nhiên. 
 

 
(210) 4-2019-24358 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) GRAND GREEN ENERGY CO., LTD.  

(TW) 

No. 192, Jinshan St., Yangmei Dist., 

Taoyuan City 326, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; bán buôn liên quan đến 

hóa chất dùng trong nông nghiệp; cung cấp thông tin kinh doanh liên quan đến ngành 

nông nghiệp. 
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(210) 4-2019-24360 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
Chợ Lễ, xã Hùng An, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; khăn tã trẻ em (tã lót); tã lót dùng cho người không tự kiềm chế 

được; quần lót vệ sinh; khăn vệ sinh; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm 

dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24361 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.1; A19.1.6; 19.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Anh  (VN) 
Phòng 201-A6A, tập thể Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu trái cây; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2019-24362 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; 24.15.21; 24.15.3; A26.11.8 

(591) Trắng, đen, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH Trường Thịnh 
INDEX  (VN) 
Số 41 đường số 2, khu dân cư Bình 

Đăng, phường 6, quận 8, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công, xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ thi công nội thất; 

tư vấn xây dựng. 
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(210) 4-2019-24363 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.5.1; 1.15.15; 

25.5.25 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu nhạt, nâu đậm. 
(731) Công ty TNHH S NATION  (VN) 

Số 59, ngõ 265 đường Ngọc Hồi, tổ 4, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ uống không cồn, nước ép hoa quả, trà, đồ uống trên cơ sở 
trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở mật ong, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh snack, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc, kem, gà chiên (rán), thịt được bảo quản và chế biến. 

 

 
(210) 4-2019-24364 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.17 
(731) Tạ Công Thuận  (VN) 

32/56 Lê Cảnh Tuân, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; 
phần cứng máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-24365 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Nguyễn Quỳnh Anh  (VN) 
23/86/42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu. 
 

Nhóm 41: Đào tạo về lĩnh vực làm đẹp; dịch vụ tổ chức cuộc thi sắc đẹp. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang 
điểm. 
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(210) 4-2019-24366 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Bùi Thanh Xuân  (VN) 

Tổ 47 khu 4, phường Cẩm Phú, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu. 
 

Nhóm 05: Cao dùng để bôi kích thích mọc tóc; cao điều hòa kinh nguyệt; dầu tỏi dùng để 
bôi trị rụng tóc; dầu bưởi dùng để bôi trị rụng tóc. 

 
Nhóm 30: Bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-24367 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24 
(731) JAPAN FUJI INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (JP) 
Ttd-Bldg, 1-2-18, Mita, Minatoku, 
Tokyo, 108-0073 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; băng tải [máy móc]; thiết bị nâng; thang cuốn; đường 

đi bộ di động/băng tải dành cho người đi bộ; thang máy; thang máy (không dùng để kéo 
người trượt tuyết); bệ chất hàng (bộ phận của máy móc); thang cuốn vận hành bằng khí 
nén; máy nâng hạ cho hệ thống đỗ xe. 

 

 
(210) 4-2019-24368 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18; 7.3.1; 25.5.25 
(591) Trắng, vàng, nâu. 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn Minh Khuê  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà FaFim, số 19 Nguyễn 
Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; đánh giá bất 

động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; thông tin 

về sửa chữa; dịch vụ làm kín công trình. 

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế trang trí nội thất; tư 

vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2019-24369 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) GRAND GREEN ENERGY CO., LTD.  

(TW) 

No. 192, Jinshan St., Yangmei Dist., 

Taoyuan City 326, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ kiểm soát dịch hại cho mục đích nông nghiệp; cung cấp thông tin về 

nông nghiệp; cố vấn liên quan đến sử dụng phân bón trong nông nghlệp; tư vấn liên quan 

đến sử dụng phân bón trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-24370 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.15.15 

(591) Đen, đỏ, xanh dương, vàng. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt Nam Thương Tín  
(VN) 
47 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ Atm [được mã hoá hoặc từ tính]; thẻ ghi nợ [được mã hoá hoặc từ tính]; 

thẻ tín dụng [được mã hoá hoặc từ tính]; phần mềm ngân hàng; phần mềm thẻ ghi nợ; 

phần mềm thẻ tín dụng.  
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(210) 4-2019-24371 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.7.25; 26.1.2; 26.2.7; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) DAIICHI VINYL CO.,LTD   (JP) 

37-10 Edomenaka, Harue-cho, Sakai-shi 
Fukui-ken, Japan.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo bằng kim loại; cọc bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại; mành che 

bằng kim loại dùng bên ngoài; vòng đai kim loại để kẹp ống dẫn; kẹp cố định bằng kim 
loại; cổng vòm (kết cấu) bằng kim loại; ống bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống 
dẫn; tấm chắn côn trùng bằng kim loại; cột quảng cáo bằng kim loại; thanh lan can, tay 
vịn cầu thang bằng kim loại. 

 
Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu đệm lót bằng 
cao su hoặc chất dẻo; khớp nối ống, không bằng kim loại; màng chống lóa dùng cho cửa 
sổ; vòng bằng cao su. 

 
Nhóm 19: Cọc, không bằng kim loại; hàng rào không bằng kim loại; khung nhà vườn, 
không bằng kim loại; khung đỡ để trồng cây tạo bóng mát (kết cấu) phi kim loại; tấm 
chắn côn trùng, không bằng kim loại; mành che ngoài cửa, không bằng kim loại và không 
bằng vải dệt; chấn song, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Giá treo đồ; móc treo quần áo, không bằng kim loại; thanh treo rèm; cọc, 
không bằng kim loại, dùng cho thực vật hoặc cây trồng; kẹp, không bằng kim loại, dùng 
để giữ dây cáp và ống dẫn; vòng đệm, không bằng kim loại, dùng để giữ chặt ống. 

 
Nhóm 21: Giàn trồng cây; giá đỡ cho cây và hoa (để bày biện, sắp xếp); chậu hoa; tấm 
phủ chậu hoa, không bằng giấy; bẫy côn trùng.  

 
Nhóm 22: Lưới không bằng kim loại; bẫy (lưới); mái che bằng vật liệu tổng hợp; mái che 
bằng vải dệt; sợi dây để buộc, không bằng kim loại, dùng cho mục đích nông nghiệp; dây 
buộc, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán: móc treo bằng kim loại, cọc bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, 

mành che bằng kim loại dùng bên ngoài, vòng đai kim loại để kẹp ống dẫn, kẹp cố định 

bằng kim loại, cổng vòm (kết cấu) bằng kim loại, ống bằng kim loại, đầu nối bằng kim 

loại cho ống dẫn, tấm chắn côn trùng bằng kim loại, cột quảng cáo bằng kim loại, thanh 

lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông 

nghiệp, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo, khớp nối ống, không bằng kim loại, 

màng chống lóa dùng cho cửa sổ, vòng bằng cao su, cọc, không bằng kim loại, hàng rào 

không bằng kim loại, khung nhà vườn, không bằng kim loại, khung đỡ để trồng cây tạo 

bóng mát (kết cấu) phi kim loại, tấm chắn côn trùng, không bằng kim loại, mành che 

ngoài cửa, không bằng kim loại và không bằng vải dệt, chấn song, không bằng kim Ioại, 

giá treo đồ, móc treo quần áo, không bằng kim loại, thanh treo rèm, cọc, không bằng kim 

loại, dùng cho thực vật hoặc cây trồng, kẹp, không bằng kim loại, dùng để giữ dây cáp và 

ống dẫn, vòng đệm, không bằng kim loại, dùng để giữ chặt ống, giàn trồng cây, giá đỡ 
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cho cây và hoa (để bày biện, sắp xếp), chậu hoa, tấm phủ chậu hoa, không bằng giấy, bẫy 

côn trùng, lưới không bằng kim loại, bẫy (lưới), mái che bằng vật liệu tổng hợp, mái che 

bằng vải dệt, sợi dây để buộc, không bằng kim loại, dùng cho mục đích nông nghiệp, dây 

buộc, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-24372 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, vàng. 

(731) Cơ sở sản xuất - chế biến sản 
phẩm nông nghiệp và dịch vụ 
du lịch Ba Na  (VN) 
Khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã sơ chế, bảo quản.  

 

Nhóm 30: Mật ong; mật ong nghệ, mật ong chanh đào.  

 

Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu du lịch sinh thái phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí; dịch vụ 

câu cá giải trí; dịch vụ chụp ảnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-24373 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 26.13.25; A12.1.3; A12.1.10

(591) Vàng, trắng. 

(731) Trần Trọng Đông  (VN) 
Khu 9, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc 

dùng trong trường học. 
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(210) 4-2019-24377 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A6.3.4 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) Vũ Thúy Phương   (VN) 

Số 5 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bồn xông hơi sủi bọt; lavabo (bồn rửa mặt bộ phận của thiết bị vệ 

sinh); bàn cầu (bệ xí nhà vệ sinh); vòi nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi hoa sen. 
 

 
(210) 4-2019-24379 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền   (VN) 
Số 22/12 ngõ Thái Lợi, phố Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo thời trang, cà phê, hương liệu cà phê, đồ uống trên 
cơ sở cà phê.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cafe.  

 
 

 
(210) 4-2019-24380 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH dầu nhờn 

Quỳnh Loan   (VN) 
46E đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu công nghiệp, 

mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2019-24383 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JMI (CHONGQING) SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT CO., LTD.   (CN) 
2nd Floor, Section B4, Comprehensive 
R&D Building, Yangliu Road No 2, 
Northern New District, Chongqing City, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hoàn thiện sản phẩm; máy công cụ; máy gia công kim loại; máy xay; máy 

xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; máy tiện [máy công cụ]; máy khoan; người máy công 
nghiệp; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc].  
 
Nhóm 12: Xe máy; thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ 
phận của động cơ ô tô và đầu máy; xe ô tô; cơ cấu giảm tốc cho phương tiện giao thông 
đường bộ; bộ phận chuyển hướng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy kéo; động 
cơ phản lực cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 
 

 
(210) 4-2019-24384 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2019-24385 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NICOLE CO., LTD.   (JP) 

1-32-12, Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 
150-0011 JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm: gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt.  
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(210) 4-2019-24386 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 25.7.25; A5.1.5; 19.7.1; 19.3.1 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu - thương mại - 
dịch vụ HI TA   (VN) 
285/93/5 Tân Chánh Hiệp 10, khu phố 8, 

phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24387 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; A5.3.13; A25.3.3; 5.3.16; 26.13.1 

(591) Trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Đoàn Quốc Nam   (VN) 
32 Hoàng Kim Giao, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-24388 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.9; 26.13.1; A26.11.9; 26.11.3 

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng,  trắng, 

đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Quốc tế LS  (VN) 
Số nhà 21, đường Na Làng, thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, chất để tẩy rửa [trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 

dùng cho mục đích y tế], chế phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chất để tẩy màu.  
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(210) 4-2019-24390 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.16; 3.9.21; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, xanh dương. 
(731) Hợp tác xã Tân Hồng  (VN) 

ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, 
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm khô; mắm tôm; chả cá; tôm, không còn sống; động vật giáp xác, không 

còn sống; cá muối. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tôm giống, cua, tôm thịt, tôm khô, mắm tôm, chả cá, tôm không còn 
sống, động vật giáp xác không còn sống; cá muối; thủy hải sản không còn sống. 

 

 
(210) 4-2019-24392 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.17.11; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

công nghệ SDTECH Việt Nam  
(VN) 
Số 1, hẻm 25/106/3 đường Phú Minh, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử: hệ thống xếp hàng tự động.  

 

 
(210) 4-2019-24393 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.2; A3.13.23; 1.15.15; 2.9.14 
(731) Công ty TNHH diệt mối và khử 

trùng Hà Nội   (VN) 
Số 109 đường Trần Duy Hưng (phòng 
304), phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chế phẩm diệt chuột; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt 

trừ sâu bọ gây hại; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, bán hàng trực tuyến (bán hàng qua 
mạng), quản lý quá trình đặt hàng, giới thiệu sản phẩm: thuốc trừ sâu, chất diệt loài gây 
hại, thuốc diệt chuột, chế phẩm diệt chuột, chế phẩm diệt ruồi, keo dính ruồi, hồ dính 
ruồi, thuốc xua đuồi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu bọ, côn trùng, chế phẩm diệt trừ sâu 
bọ gây hại, hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ diệt mối; dịch vụ diệt côn trùng có hại không dùng trong nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn, lâm nghiệp; dịch vụ diệt trừ động vật có hại không 
dùng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn, lâm nghiệp; dịch vụ kiểm 
soát dịch hại không dùng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn, lâm 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-24394 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.2; A3.13.23; 1.15.15; 2.9.14; 

A2.9.15 
(731) Công ty TNHH diệt mối và khử 

trùng Hà Nội   (VN) 
Số 109 đường Trần Duy Hưng (phòng 
304), phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chế phẩm diệt chuột; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt 
trừ sâu bọ gây hại; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, bán hàng trực tuyến (bán hàng qua 
mạng), quản lý quá trình đặt hàng, giới thiệu sản phẩm: thuốc trừ sâu, chất diệt loài gây 
hại, thuốc diệt chuột, chế phẩm diệt chuột, chế phẩm diệt ruồi, keo dính ruồi, hồ dính 
ruồi, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu bọ, côn trùng, chế phẩm diệt trừ sâu 
bọ gây hại, hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ diệt mối; dịch vụ diệt côn trùng có hại không dùng trong nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn, lâm nghiệp; dịch vụ diệt trừ động vật có hại không 
dùng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn, lâm nghiệp; dịch vụ kiểm 
soát dịch hại không dùng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn, lâm 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-24395 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.15.1; 26.1.1; 

A26.11.8 
(591) Xanh lá, vàng trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
liên doanh AI - LEN  (VN) 
Số 120 đường Nguyễn Thị Sáu, khu phố 
1, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24400 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHENZHEN HAORUI WATCH 

INDUSTRY CO.,LTD.  (CN) 
705, Xiwan Bldg, Fucheng Rd, Xixiang 
St, Baoan Dist, Shenzhen City, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng 

hồ chạy điện; đồng hồ bỏ túi; hộp trưng bày đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2019-24401 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHENZHEN MINSECOND INDUSTRY 

CO., LTD.  (CN) 
1102, Unit B, Building 13, Huayang 
Nianlenian Square, Huilongpu 
Community, Longcheng Street, 
Longgang District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tai nghe không dây cho điện thoại thông minh; loa thông 

minh (AI speaker); thiết bị máy tính cụ thể là bộ chuyển đổi đặt tín hiệu mạng Ethernet 
trên một cáp hiện có; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và có thể mang đi được dùng để 
ghi, sắp xếp, truyền tải, thao tác và xem lại tệp văn bản, dữ liệu, hình ảnh và tệp âm thanh; 
thiết bị sạc pin. 

 

 
(210) 4-2019-24402 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A25.7.7; 1.15.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Thùy  (VN) 
¤ 88, DC 14, đường D1, khu dân cư 
Vietsing, khu phố 4, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Dây thắt lưng bằng da dùng cho trang phục (dây nịt); giày dép. 
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(210) 4-2019-24403 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 3.7.16; 25.5.2; 3.7.7; A5.3.13 
(591) Xám, xám nhạt, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Châu Trâm  

(VN) 
214/19/21 bis đường Nguyễn Văn 
Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 

 

 
(210) 4-2019-24404 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 3.7.17; 24.1.1; 5.7.3; 5.13.4 (540) 

  

(731) Bùi Xuân Thành  (VN) 
Số 99 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-24405 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.21; 26.4.9; A26.4.18; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Bách Tường Phát  (VN) 
Số 12 Trần Kim Xuyến, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị điện để làm sạch; máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; 

máy nghiền đập; máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện 
cho mục đích gia dụng; máy nạo rau củ; máy nghiền rau củ; máy ép thực phẩm, chạy 
điện; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng 
điện; máy thái thịt; máy xay trong gia đình (ngoài loại thao tác bằng tay). 
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Nhóm 10: Ghế bành dùng cho mục đích y tế hoặc nha khoa; máy xoa bóp đặt trên giường, 
giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp 
dùng khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị rung xoa 
bóp. 

 
Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi không khí; hệ thống lọc khí; thiết 
bị lọc không khí; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị sinh 
hơi nước/hệ thống sinh hơi nước; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; vỉ nướng; máy đun 
nước tắm; đèn chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu ăn; bếp điện; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; hộp, thùng làm lạnh/thiết bị làm lạnh, dùng điện; hệ thống và thiết 
bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; chảo rán sâu lòng, dùng điện; chảo rán dùng điện; 
thiết bị sấy khô; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; quạt gió [điều hòa không khí]; 
bình lọc nước uống; ấm đun nước, dùng điện; lò vi sóng [thiết bi nấu nướng]; nồi nấu đa 
năng; nồi áp suất, dùng điện; lò nướng; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 

 
Nhóm 21: Nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng; bộ nồi nấu không dùng điện; 
nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; chảo rán không dùng điện; 
chảo chiên không dùng điện; nồi hấp thực phẩm, không chạy điện; chảo để rán. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể hình; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; 
máy để tập luyện thể dục; thiết bị phục hồi cơ thể; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể 
dục. 

 

(210) 4-2019-24406 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 2.9.14; A2.9.15; 

24.13.1; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá cây, vàng chanh, ghi 

xám, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Thèn Thị Thương  (VN) 
Ngõ 28 Dương Khuê, xã Việt Vinh, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh xương khớp; thuốc chữa bệnh dạ dày; thuốc chữa bệnh yếu 

sinh lý nam; thuốc chữa bệnh gót; thuốc chữa bệnh gan; thuốc chữa bệnh trĩ. 
 

 
(210) 4-2019-24407 (220) 02.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bản Việt  (VN) 
Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê 
mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, thẻ thanh toán; dịch vụ tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2019-24408 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Minh Quân  (VN) 
Số 42, Hoàng Công Phụ, phường Trần 
Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; các loại hạt cà phê; sản phẩm chế biến từ hạt cà phê; cà phê rang xay; 

ca cao; các sản phẩm từ ca cao; hạt tiêu; socola; mật ong. 
 

Nhóm 31: Hạt điều thô; hạt điều tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: cà phê, các loại hạt cà phê, sản phẩm chế biến từ hạt cà 
phê, cà phê rang xay; ca cao và các sản phẩm từ ca cao, hạt tiêu, socola, mật ong, hạt thô 
và hạt tươi, hạt điều, đồ uống trên cơ sở cà phê ca cao. 

 

 
(210) 4-2019-24409 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.1.8; 2.3.8; 4.5.1; 

A26.4.18 
(591) Đen, trắng, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Phú  (VN) 
36 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao. 
 
 

(210) 4-2019-24411 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Kim Phát  (VN) 
32 Huyền Quang, phường Tân Định, 
quận 01, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy tự nhân bản. 
 

 
(210) 4-2019-24414 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Ngô Quang Thỏa  (VN) 
Số 2, ngõ 39, đường Đình Thôn, phường 

Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; áo váy; giày 

dép bằng vải đế cói đan. 
 

 
(210) 4-2019-24416 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.21 

(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá cảnh 56A 
làng Yên Phụ  (VN) 
Số 56A làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý 

môi trường nước, chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, 

men vi sinh xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, chế phẩm vi sinh 

dùng để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản, cá cảnh, động vật dưới nước, men vi sinh hỗ 

trợ đường tiêu hóa cho thủy sản (dùng cho mục đích thú y), men vi sinh dùng trong sản 

xuất thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế, không phải thuốc thú y). 
 

 
(210) 4-2019-24417 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh, cam, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Matec 
Vina  (VN) 
Khu Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại; tấm vách ngăn 

bằng kim loại; tấm trần thả bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-24418 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; 3.7.6; A3.7.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Đoàn Điệp  (VN) 
P1705, tòa 21T1 chung cư Hapulico, 83 

Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ phòng 

trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng (resort). 
 

 
(210) 4-2019-24419 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Trương Thị Bích My  (VN) 
Thôn 15, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê, trà; bột và thực phẩm từ bột ngũ 

cốc như: thực phẩm giàu tinh bột, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bánh từ bột ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), hạt điều các loại, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, bột 

và thực phẩm từ bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2019-24420 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Linh Nhi  (VN) 
Số 33, tổ 2, phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 
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(210) 4-2019-24421 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.9; A26.1.18; 26.11.3; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư tài chính AAA  (VN) 
Số 34 ngõ Phất Lộc, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ làm tài chính; quản lý tài chính; hãng thu 

hồi nợ. 
 

 
(210) 4-2019-24422 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.5.4 
(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
Số 9, đường Nguyễn ái Quốc, phường 
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; trang phục; đồ đội đầu; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, trang phục, đồ đội đầu, khăn choàng. 
 

 
(210) 4-2019-24424 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Minh Tuấn  (VN) 
220 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến; nước có gaz; nước ép trái cây; đồ uống không chứa 

cồn; nước khoáng để uống. 
 

 
(210) 4-2019-24426 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Bình  (VN) 
Số 21 đường Đào Tấn, khối 4, phường 
Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
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(511)   Nhóm 11: Bếp ga; thiết bị lọc nước dùng cho gia đình. 
 

 
(210) 4-2019-24428 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.1.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
quản lý tài sản và đầu tư 
Asahi Japan  (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Center Building, số 1 
đường Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; làm sạch tòa nhà; phá dỡ các công trình xây dựng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ/dịch vụ bảo vệ; dịch vụ trông nhà. 

 

 
(210) 4-2019-24429 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CHEMTRONICS CO.,LTD  (KR) 

31, Baeil-gil, Jeondong-myeon, Sejong-
si, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Hộp kết nối tín hiệu. 

 

 
(210) 4-2019-24430 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

pha tím. 
(731) Viện tự động hóa Kỹ thuật 

Quân sự  (VN) 
89B Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cửa tự 
động bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-24431 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.4.9; 26.15.11 
(591) Đen, đỏ, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Hưng Hữu Bảo  (VN) 
05 Lê Duy Đình, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

   
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công các công trình xây dựng; xây dựng dân dụng; xây dựng các 
công trình giao thông; xây dựng các công trình thủy lợi; xây dựng các công trình thủy 
điện; dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình nhà xưởng của khu công nghiệp; thiết kế công trình 
giao thông; thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết kế trang trí 
nội, ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2019-24432 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FastGo Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VTC online, số 18 đường 
Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm 

máy tính đã được ghi; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị ngoại vi máy 
vi tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; đặt chỗ cho việc vận tải; thông 
tin về lĩnh vực vận tải; hậu cần vận tải; cho thuê xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-24433 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FastGo Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VTC online, số 18 đường 
Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
651 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm 
máy tính đã được ghi; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị ngoại vi máy 
vi tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; đặt chỗ cho việc vận tải; thông 
tin về lĩnh vực vận tải; hậu cần vận tải; cho thuê xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-24434 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 20.5.7; 26.4.2; 26.4.9; 26.3.23 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm tươi 
Việt Nam  (VN) 
A1 khu 82 đường Tô Ký, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Nông sản sạch như rau tươi, hoa quả tươi, ngũ cốc thô. 
 

Nhóm 35: Mua bán thủy sản; mua bán hải sản; xuất nhập khẩu thủy sản, xuất nhập khẩu 
hải sản, thức ăn cho thủy sản, rượu, bia và nước giải khát, lương thực, thức ăn gia súc, 
thức ăn thủy sản, thực phẩm, nông sản thực phẩm, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, gạo, 
cà phê, đường, chế phẩm dược làm từ ngũ cốc, bánh kẹo; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ 
về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo, các loại hàng tiêu dùng (kem đánh răng, xà 
bông, mỹ phẩm, bách hóa, kim khí điện máy, đũa, tăm, thìa bằng gỗ và nhựa, nồi cơm 
điện, máy sấy tóc, ấm đun nước điện, phích nước điện, ấm sắc thuốc điện, lò vi sóng, lò 
nướng, nồi lẩu điện, quạt sưởi điện, điều hòa nhiệt độ, lò sưởi điện, bình nước nóng và 
thiết bị vệ sinh). 

 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến thủy sản; dịch vụ bảo quản thủy sản; dịch vụ đông lạnh thực 
phẩm; dịch vụ gia công, chế biến gạo. 

 

 
(210) 4-2019-24435 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.7; 3.7.17; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, xám, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đặng Quang 
Hiền  (VN) 
311/5B ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nấm đông trùng hạ thảo sấy khô, nấm đông trùng hạ thảo tươi, rượu 

ngâm nấm đông trùng hạ thảo. 
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(210) 4-2019-24437 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 3.7.19; 3.7.16 

(591) Trắng, đỏ, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Sơn  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón; giày dép; thắt lưng; dây nịt (thắt lưng). 
 

 
(210) 4-2019-24439 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 3.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh da 

trời, xanh nước biển. 

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ Lý Sơn Xanh  (VN) 
Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả cá. 

 

Nhóm 35: Mua bán chả cá. 
 

 
(210) 4-2019-24440 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH G.MAC  (VN) 
G24 khu biệt thự Thủ Đức Garden 

Homes, 27 đường số 3, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-24441 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) SHENZHEN MOTTO ELECTRONlCS 

CO.,LTD  (CN) 

2/F, D Block, Xintian Rd., No.71-4, Jvfu 

Community, Fuyong Subdistrict, Bao'an 

Dist, Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay; vòng đeo tay từ tính đã được 

mã hoá dùng để nhận dạng; điện thoại di động; máy tính bảng; đồng hồ thông minh (xử lý 

dữ liệu). 
 

 
(210) 4-2019-24442 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) SHENZHEN MOTTO ELECTRONlCS 

CO.,LTD  (CN) 

2/F, D Block, Xintian Rd., No.71-4, Jvfu 

Community, Fuyong Subdistrict, Bao'an 

Dist, Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay; vòng đeo tay từ tính đã được 

mã hoá dùng để nhận dạng; điện thoại di động; máy tính bảng; đồng hồ thông minh (xử lý 

dữ liệu). 
 

 
(210) 4-2019-24446 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.23; A26.11.9 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Xuân Mận   (VN) 
Chung cư The Sun Avenue, tháp SAV6, 

28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2019-24448 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 1.15.11; 3.7.17; 26.1.1; 1.15.21
(591) Xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch dịch vụ Hồng Hà  (VN) 
Số 12/56, ngõ Giáp Bát, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2019-24449 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Tím, hồng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Vĩ  (VN) 
207-A-T2 Đài Phát Tín, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo trẻ em; giày dép trẻ em. 

 

 
(210) 4-2019-24450 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Hồng, trắng, xanh, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Vĩ  (VN) 
207-A-T2 Đài Phát Tín, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo trẻ em; giày dép trẻ em.  

 

 
(210) 4-2019-24451 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.1.14; A3.1.24 
(591) Ghi, xám. 

(540) 

 

(731) Đoàn Thị Vĩ  (VN) 
207-A-T2 Đài Phát Tín, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo trẻ em; giày dép trẻ em.  
 

 
(210) 4-2019-24452 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Tràng An .3 - Việt Nam   (VN) 
Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc 
Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh quy; bánh gạo; thạch hoa quả (bánh kẹo); kẹo.  

 
 

 
(210) 4-2019-24453 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A1.13.15; A26.11.8; 7.1.6; 2.1.1; 

2.9.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đen, ghi xám, 

nâu đất, xanh rêu. 
(731) Bệnh viện chuyên khoa Da 

liễu - Tâm thần tỉnh Ninh 
Thuận  (VN) 
30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch 

vụ trị liệu; dịch vụ trợ giúp y tế.  
 
 

 
(210) 4-2019-24454 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A2.9.15; 2.9.14; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Lê Quang Vũ   (VN) 

Xóm 1, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; quảng cáo; mua bán quần áo, 
quần áo thể thao, giày dép, mũ (nón), túi xách, tất (vớ), găng tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2019-24455 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Fitness & Yoga 

Việt Nam   (VN) 
5A Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; quảng cáo; mua bán quần áo, 

quần áo thể thao, giày dép, mũ (nón), túi xách, tất (vớ), găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2019-24456 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH ngôi nhà Mỹ 

phẩm   (VN) 
756/24 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24457 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ nông trại 
EDE   (VN) 
32 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk             

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; sôcôla trang trí cho bánh ngọt; sô cô la phết 

bánh chứa hạt; đồ uống trên cơ sở sôcôla; chất phết lên bánh, trên cơ sở sô cô la; quả hạch 
bọc sôcôla; mật ong; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt; ca cao; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ gia vị; bánh pizza; nghệ vàng [gia vị]; 
trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
657 

(210) 4-2019-24458 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3; 

26.7.25; 26.1.12 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ nông trại 
EDE   (VN) 
32 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; trang trí thực phẩm; 
đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-24459 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.20; 2.3.25 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn ánh Ngà  (VN) 
Số 15, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo giả da; quần ao da; áo ngoài mặc chui đầu; quần áo đan.    
 

Nhóm 35: Buôn bán: quần áo; chăn, khăn phủ giường, rèm cửa; quảng cáo và trưng bày 
sản phẩm quần áo, túi xách, đồ giả da.       

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo, khăn phủ giường, chăn, rèm cửa; xử lý vải.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  

 

 
(210) 4-2019-24460 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.20; 2.3.25 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn ánh Ngà   (VN) 
Số 15, đường Trần Phú, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  
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(511)   Nhóm 18: Cặp da; balô; túi xách tay; vali du lịch; vật liệu giả da.  

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; chăn; rèm cửa; vải sử dụng trong ngành dệt.  
 

 
(210) 4-2019-24462 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.1.18; 13.1.6 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ngoại ngữ 
Green Light  (VN) 
Số 388, quốc lộ 13, khu phố Ninh Thái, 

thị Trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ dạy nghề; xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2019-24463 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; A26.4.18 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Đức Hưng Yên   (VN) 
Thôn Lưu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2019-24464 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Tạ Trọng Danh   (VN) 
59 đường số 19, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội 

khô; dầu xả tóc.  
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(210) 4-2019-24465 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A18.1.8; 18.1.23; A24.15.7; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Pando Thế hệ 

mới   (VN) 
Số 158, tổ 16, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ứng dụng, có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng điện 

thoại thông minh, có thể tải về; ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể tải xuống được; 
phần mềm trí tuệ nhân tạo; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải 
về; thiết bị để xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính, ứng dụng dành cho thiết bị di động, phần mềm 
trí tuệ nhân tạo, thiết bị mạng viễn thông, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính, điện thoại 
thông minh; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; thông tin về thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 
một trang web; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết 
kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; phát 
triển nền tảng máy vi tính; điện toán đám mây.  

 
 

 
(210) 4-2019-24466 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 1.3.1; A3.4.4 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Phúc Thành  (VN) 
Số 171 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; vận tải bằng tắc xi.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện.  
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(210) 4-2019-24467 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.11; A5.1.5; 7.1.24 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Ngọc Bích   (VN) 
Phòng 405 tập thể Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam, phường láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; thực phẩm đồng nhât 

hóa phù hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 

dược phẩm dùng cho người. 
 

 

 
(210) 4-2019-24468 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.11.3 

(591) Nâu sẫm, trắng, xanh lá chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TAZANO   (VN) 
Số 5 ngõ Dã Tượng, phố Dã Tượng, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách.  
 

 

 
(210) 4-2019-24469 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đen, trắng, xanh lam. 

(731) MYEONG PUM CO., LTD.   (KR) 

57, Nanosandan 5-Ro, Nam-Myeon, 

Jangseong-Gun, Jeollanam-Do, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm và chất chăm sóc da (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho da; 

nhũ tương dạng đặc để thoa da mặt; kem dưỡng da; chế phẩm và chất chăm sóc cơ thể 

(mỹ phẩm). 
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(210) 4-2019-24470 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 6S  

(VN) 
5/31 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn (heo) ướp; nước dùng cô đặc (nước luộc thịt cô đặc); cá (không còn 
sống); quả đóng hộp (trái cây đóng hộp); thịt, thịt lợn (heo). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ: lương thực, thực phẩm, nông sản, 
thủy hải sản, nước giải khát, bao bì, máy móc thiết bị dùng để chế biến lương thực thực 
phẩm, nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, và thủy sản, các sản 
phẩm phụ phẩm làm từ gạo, các phụ phẩm làm từ thủy hải sản, dụng cụ làm nông nghiệp, 
dụng cụ làm thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2019-24471 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Fresh & Yum   (VN) 
108/44A1 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản các loại, các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, 
chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột. 

 

 
(210) 4-2019-24472 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 
Nhà B1 - 9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-24473 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Minh Khang   (VN) 
D9, lô12 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24474 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức nắng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24475 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Năm Tốt   (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.   
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(210) 4-2019-24476 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24477 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.4; 1.15.15; 25.5.1; 26.11.3; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, tím sẫm, vàng, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24478 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.11; A19.3.4; 26.15.15; 3.9.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, vàng nhạt, 

vàng sẫm, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-24479 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14 
(591) Đỏ,  trắng, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam, xanh lá cây, xanh dương, tím, xanh 
cô ban. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư ý 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán mỹ phẩm 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực p.hẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24480 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; 3.13.5 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam, xanh lá cây, xanh dương, tím, xanh 
cô ban, đỏ nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán mỹ phẩm 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24481 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.14; A3.13.4 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam, xanh lá cây, xanh nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán mỹ phẩm 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 

collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacạo, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lọn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-24482 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, vàng sẫm, vàng 

cam, xanh lá cây, xanh dương, tím, xanh 
cô ban. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư ý 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán mỹ phẩm 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24483 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hách    (VN) 
Số 2, đường Võ Cường 10, khu Hòa 
Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: sen; vòi; bồn cầu; lavabo; chậu rửa gắn cố định.  

 

 
(210) 4-2019-24484 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hách   (VN) 
Số 2, đường Võ Cường 10, khu Hòa 
Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc 
Ninh  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: sen; vòi; bồn cầu; lavabo; chậu rửa gắn cố định.  
 

 
(210) 4-2019-24485 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.14; 2.3.1; A2.3.24; 5.5.19; 

A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, đen. 
(731) PT. KINO INDONESIA TBK   (ID) 

Kino Tower 17th Floor, Jl. Jalur Sutera 
Boulevard No. 01, Alam Sutera, Kec. 
Pinang, Kel. Panunggangan Timur, Kota 
Tangerang - Indonesia. 15143  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho nguời; chất bổ sung cho thực phẩm; nước khoáng 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; cồn y tế; đồ uống y tế; thảo dược; dầu 
y tế; trà thảo dược; cao dán; chế phẩm khử mùi không khí; bông khử trùng; bặng dùng để 
băng bó vết thương; băng vệ sinh dùng khi có kinh nguyệt; thuốc trừ sâu; thuốc mỡ dược 
phẩm; dầu dùng trong trị liệu (dùng cho mục đích y tế); chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá 
nhân; thuốc mỡ bôi ngoài da dùng cho các vận động viên để tránh trầy xước da; khăn giấy 
được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục 
đích y tế (dung dịch vệ sinh phụ nữ); tăm bông dùng cho mục đích y tế; thuốc y học cổ 
truyền.  

 

 
(210) 4-2019-24486 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.7; 26.1.2 
(731) ROYAL FAMILY FOOD CO., LTD.  

(TW) 
1F, No.114, Ta Chiu Street., Kung Cheng 
Li, Western District, Taichung City, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; quả hạch đã chế biến; nước quả nấu đông; trái cây lát mỏng; gelatin; 

thạch dùng cho thực phẩm; đồ uống có thành phần chính là sữa; mứt cô đặc.  
 

 
(210) 4-2019-24488 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

Lô số 01, Khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lí 

môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm sinh 

học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn cho tôm cá.  
 

 
(210) 4-2019-24489 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 
Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 

nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học xử lí 

môi trường nước, chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm sinh 

học dùng cho ngành y, chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản, thức ăn cho 

tôm cá.  
 

 
(210) 4-2019-24490 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH Việt Hương  
(VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Quang Châu, xã Hoà 

Châu, huyện Hoà Vang, thành phố  Đà 

Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gạch, ngói, vôi, vữa trong xây dựng.  
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(210) 4-2019-24491 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

ZEV Vương Vũ   (VN) 
85/1 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe điện. 

 

 
(210) 4-2019-24492 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 2.5.1; 2.5.3 
(591) Đỏ, xanh mòng két, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 
Số 85, ngách 105/2, ngõ 105 đường 
Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2019-24494 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng. 
(731) QlNGDAO BANGTE ECOLOGICAL 

TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTD  
(CN) 
Room 715, Poly Center, No.8 Qingda 
san Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 22: Dây bện dÓ đóng gói; sợi dệt dạng thô; sợi vải dệt; vật liệu nhồi không bằng 

cao su, chất dẻo, giấy hoặc các tông; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; mái che 
bằng vải dệt.  
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(210) 4-2019-24495 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DONGGUAN SUNSSI FOOD CO., 

LTD.  (CN) 
No.38, Lane 2, Xianghe Road.Xiangshan 
Industrial Zone, Shuiping Village, 
Dalang Town, Dongguan City, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; kẹo; sôcôla; bánh quy; bột nhồi; bánh ngọt; 

bánh mỳ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2019-24497 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 3.1.1; A3.1.24; A3.1.22 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP   (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-24498 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 3.1.1; A3.1.24; A3.1.22 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP  (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-24499 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; 26.15.15; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MR.HYUN  (VN) 
Số 15 Nguyễn Thiện Thuật, phường 02, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2019-24500 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Võ Văn Thanh  (VN) 
1017 Lò Gốm, phường 07, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; 

khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; tã lót (tã trẻ em); khăn tã trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-24501 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.6.6; A3.4.16; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
DoKa  (VN) 
5/15 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện thời trang, quần áo thời trang (thời trang gia đình, thời trang 

nam, thời trang nữ, thời trang trẻ em, đồ lót nam nữ), đồ đi chân, đồ đội đầu, mũ nón, giày 
dép, trang sức, đồng hồ, túi xách, ba lô, ví bóp da, thắt lưng, tóc giả, vở, đồ chơi trẻ em, 
vật phẩm phong thủy, quà tặng, thực phẩm chức năng, nước hoa, phụ kiện điện thoại, phụ 
kiện máy tính, phụ kiện thể thao, thiết bị máy camera quan sát, thiết bị ghi hình, thiết bị 
hiển thị màn hình monitor, thiết bị báo động và báo cháy, đồ dùng cho trẻ em trẻ sơ sinh 
như: bình sữa, bỉm, hàng da giả da, dụng cụ thời trang, chăn ga gối đệm, rèm cửa, máy 
khoan, máy cắt, máy bơm nước, máy mài cầm tay, thiết bị điện tử: máy ảnh, máy tính 
xách tay, điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc, loa. 

 
 

 
(210) 4-2019-24502 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; A26.11.8 
(731) SECOM KABUSHIKI KAISHA 

(SECOM CO., LTD.)  (JP) 
5-1, Jingumae 1-Chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể; thiết bị phục hồi chức năng cơ 

thể dùng cho mục đích y tế; hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; máy khử rung tim; điện 
cực dùng cho y tế; thiết bị giám sát nhịp tim; thiết bị và dụng cụ y tế; máy đo nhịp tim; 
mặt nạ dùng cho hô hấp nhân tạo; thiết bị hồi sức; thiết bị đo huyết áp; máy đo mạch; 
máy khử rung tim ngoài tự động (aed). 
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Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ chuyên gia tư vấn về hiệu quả 

kinh doanh; thông tin về thương mại; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; nghiên cứu kinh doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư 

liệu bằng máy tính; marketing; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quản lý hành chính được 

thuê ngoài cho các công ty; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ bán lẻ chế 

phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 

máy tính; dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt]; cập nhật và duy trì dữ 

liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ trả lời điện thoại; dịch vụ trả lời điện thoại cho 

người sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động (aed); tổng đài chăm sóc khách hàng qua 

điện thoại; tổng đài chăm sóc khách hàng qua điện thoại để cung cấp cho khách hàng 

thông tin chung và giải đáp các câu hỏi về máy khử rung tim ngoài tự động (aed); bán lẻ 

và bán buôn máy khử rung tim ngoài tự động (aed), bộ phận và phụ kiện của chúng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính; môi giới bất động 

sản; môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới vốn; môi giới cổ phần và trái phiếu; ký gửi 

các đồ vật quí giá; bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát 

hành bảo hiểm; đầu tư quỹ; bảo hiểm sinh mạng; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất 

động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; giám sát việc xây dựng công trình; Iắp đặt và 

sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà 

nhà [bên trong]; tư vấn xây dựng; xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và 

sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 

cứng máy tính; dịch vụ sửa chữa khoá an toàn; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; khử trùng 

dụng cụ y tế; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; 

sửa chữa và bảo dưỡng máy bay không người lái; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị và dụng 

cụ y tế; sửa chữa và bảo dưỡng máy khử rung tim ngoài tự động (aed). 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập 

huấn]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lac bộ sức khoẻ 

[huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; cho thuê máy quay 

video xách tay có bộ phận ghi hình; cho thuê máy quay hình; giảng dạy; dịch vụ đào tạo 

được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; sắp xếp, tiến hành và tổ chức bài thuyết trình 

hoặc hội thảo liên quan đến máy khử rung tim ngoài tự động (aed); sắp xếp, tiến hành và 

tổ chức bài thuyết trình hoặc hội thảo liên quan đến an toàn và ngăn ngừa thảm họa; dịch 

vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến máy khử rung tim ngoài tự động (aed); dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy liên quan đến an toàn và ngăn ngừa thảm họa. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; tư vấn sức khỏe; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ kiểm soát 

dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; cho thuê 

các thiết bị vệ sinh; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi hoặc người dưỡng bệnh; dịch vụ 

y tế từ xa; cho thuê máy khử rung tim ngoài tự động (aed) [được kết nối tới một máy chủ 

cho mục đích kiểm tra và giám sát tình trạng của máy khử rung tim ngoài tự động (aed) 

của người dùng. 
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(210) 4-2019-24503 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 1.15.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) SECOM KABUSHIKI KAISHA 

(SECOM CO., LTD.)  (JP) 
5-1, Jingumae 1-Chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể; thiết bị phục hồi chức năng cơ 

thể dùng cho mục đích y tế; hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; máy khử rung tim; điện 
cực dùng cho y tế; thiết bị giám sát nhịp tim; thiết bị và dụng cụ y tế; máy đo nhịp tim; 
mặt nạ dùng cho hô hấp nhân tạo; thiết bị hồi sức; thiết bị đo huyết áp; máy đo mạch; 
máy khử rung tim ngoài tự động (aed). 

 
Nhóm 16: Lịch; kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng]; phong bì [văn phòng phẩm]; tệp xếp 
giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; sổ tay; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; cái kẹp giấy; 
ống đựng ruột bút chì; bút [đồ dùng văn phòng]; ấn phẩm; tẩy bằng cao su; văn phòng 
phẩm; giấy dính [văn phòng phẩm]; dụng cụ viết. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà 
nhà [bên trong]; tư vấn xây dựng; xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và 
sửa chữa thang máy; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 
cứng máy tính; dịch vụ sửa chữa khoá an toàn; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; khử trùng 
dụng cụ y tế; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; 
sửa chữa và bảo dưỡng máy bay không người lái; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị và dụng 
cụ y tế; sửa chữa và bảo dưỡng máy khử rung tim ngoài tự động (aed). 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập 
huấn]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 
[huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; cho thuê máy quay 
video xách tay có bộ phận ghi hình; cho thuê máy quay hình; giảng dạy; dịch vụ đào tạo 
được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; sắp xếp, tiến hành và tổ chức bài thuyết trình 
hoặc hội thảo liên quan đến máy khử rung tim ngoài tự động (aed); sắp xếp, tiến hành và 
tổ chức bài thuyết trình hoặc hội thảo liên quan đến an toàn và ngăn ngừa thảm họa; dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến máy khử rung tim ngoài tự động (aed); dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy liên quan đến an toàn và ngăn ngừa thảm họa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; tư vấn sức khỏe; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ kiểm soát 
dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; cho thuê 
các thiết bị vệ sinh; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi hoặc người dưỡng bệnh, dịch vụ 
y tế từ xa; cho thuê máy khử rung tim ngoài tự động (aed) [được kết nối tới một máy chủ 
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cho mục đích kiểm tra và giám sát tình trạng của máy khử rung tim ngoài tự động (aed) 
của người dùng. 

 

 
(210) 4-2019-24504 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh Nhà Sân Ga  (VN) 
191 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đèn chiếu sáng, mô tơ rèm cửa có điều khiển từ xa (không dây), 

bộ điều khiển trung tâm của các thiết bị có sử dụng điều khiển từ xa, khóa cửa điện tử, 
thiết bị báo khói báo cháy có dây và không dây, thiết bị báo rò rỉ khí gas, công tắc điện, ổ 
cắm điện, ghế mát-xa, chuông cửa có hình ảnh, camera giám sát, đầu ghi hình cho 
camera. 

 

 
(210) 4-2019-24505 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Anh Thi  (VN) 
96 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn lưu động; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ khách 
sạn, nhà nghỉ dưỡng. 

 

 
(210) 4-2019-24506 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH New Food 
KoreA  (VN) 
Số 18 đường Hưng Thái 1, Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín: rau muối lên men (kim chi). 
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(210) 4-2019-24507 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
thương mại Trần Vũ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc biêu vàng. 
 

 
(210) 4-2019-24508 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
thương mại Trần Vũ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc biêu vàng. 
 

 
(210) 4-2019-24509 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
thương mại Trần Vũ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc biêu vàng. 
 
 

(210) 4-2019-24510 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
thương mại Trần Vũ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc biêu vàng. 
 

 
(210) 4-2019-24511 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
thương mại Trần Vũ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc biêu vàng. 
 

 
(210) 4-2019-24512 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
thương mại Trần Vũ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc biêu vàng. 
 

 
(210) 4-2019-24513 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất và 
thương mại Trần Vũ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ ốc biêu vàng. 
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(210) 4-2019-24514 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ tươi, đen, trắng. 
(731) CHOGA CO., LTD  (KR) 

33-12, Oegol-gil, Gimhwa-eup, 
Cheorwon-gun, Gangwon-do, 24055, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mùi; đồ uống có cồn chứa rau quả; rượu mạnh [đồ uống]; rượu uýt ki. 

 

 
(210) 4-2019-24515 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.17; 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Thuận Thắng  (VN) 
ấp Tra Quýt A, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, đóng hộp; rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; trái cây đã 

chế biến [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; hạt, đã chế biến; nước ép rau dùng để nấu ăn. 
 
 

 
(210) 4-2019-24516 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Viettis  (VN) 
Xóm 3, xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Cái chặn cửa bằng kim loại (dùng nam châm); thanh chốt cửa bằng kim loại; 

tay nắm cửa bằng kim loại; vật dụng chặn cửa bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa 
sổ bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-24517 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A2.5.23; A2.1.23; 2.5.2; 4.5.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá, đen, 

cam, hồng, da. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Chi  (VN) 
872 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2019-24518 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Trần Thị Ngọc Thơ  (VN) 
112 đường số 7A, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chi 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; 

cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 
 

 
(210) 4-2019-24519 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 8.1.1; 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 

2.9.1 

(591) Vàng, nâu, nâu đen, đen. 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Bánh Mì 
Tươi  (VN) 
Số 62 đường Mạc Đĩnh Chi, phường 

ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt. 
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(210) 4-2019-24520 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 

(591) Xanh dương đen. 

(731) Công ty TNHH chăn nuôi và 
sản xuất thức ăn thủy sản 
Tấn Đạt  (VN) 
ấp An Phong, quốc lộ 60 (thửa đất số 

1119-1123, tờ bản đồ số 2), xã An 

Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản; thức ăn chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2019-24521 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Hương Hà  
(VN) 
Thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa (thẩm mỹ viện); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; làm tóc; trang điểm; chăm sóc da. 
 

 
(210) 4-2019-24522 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) Lê Ngọc Lâm  (VN) 
10 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 25: áo quần; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2019-24523 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Lê Ngọc Lâm  (VN) 

10 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24524 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Lê Ngọc Lâm  (VN) 

10 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị và/hoặc cửa hàng tiện ích bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: 

gia vị, rượu, bia, cà phê, nước ngọt giải khát, trà, bánh kẹo, cặp tóc, tã, bình nước, bình 
sữa cho em bé, phấn rôm cho em bé, dao, kéo, rau củ quả tươi, thủy hải sản đóng hộp 
(tôm, cua, cá), thịt đóng hộp, bàn chải đánh răng, bát, đĩa, muỗng, rổ nhựa, chổi quét, địu 
trẻ em, giấy vệ sinh, bút viết, lịch để bàn, đồ chơi, máy xay sinh tố, bình đun nước siêu 
tốc, nồi cơm cắm điện, thịt, cá, tôm tươi, mực tươi, mì tôm, keo dính sắt, rơ lưỡi em bé, 
sữa, tiêu, ớt, muối, gạo, áo quần, mũ, giày dép, bô em bé, mật ong, yến sào, tổ yến, cháo 
ăn liền. 

 

 
(210) 4-2019-24525 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.13.10; 1.13.1; 26.1.6 
(591) Xanh da trời đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Cetech  (VN) 
Số 02 ngách 192/22 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị trình chiếu bao gồm: máy chiếu đa năng, máy chiếu mô phỏng, máy 

chiếu phim dương bản, máy chiếu vật thể; màn hình cảm ứng, màn hình plasma, màn hình 
tinh thể lỏng lcd; hệ thống màn hình kích thước lớn, màn hình chiếu sau laser, màn hình 
chiếu sau led, màn hình led, bộ điều khiển màn hình qua mạng, bộ kết nối hiển thị không 
dây, thiết bị chuyển mạch kvm, màn hình chuyên dụng dành cho chẩn đoán y tế, màn 
hình trong phòng mổ, màn hình mô phỏng; thiết bị hội thảo, hội nghị từ xa; thiết bị mô 
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phỏng y học (thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, 
không dùng trong mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại; quan hệ công chúng; 
mua bán thiết bị trình chiếu bao gồm: máy chiếu đa năng, máy chiếu bắt, máy chiếu phim 
dương bản, máy chiếu vật thể, màn hình cảm ứng, màn hình plasma, màn hình tinh thể 
lỏng, hệ thống màn hình kích thước lớn, màn hình chiếu sau laser, màn hình chiếu sau 
led, màn hình led, bộ điều khiển màn hình qua mạng, bộ kết nối hiển thị không dây, thiết 
bị chuyển mạch kvm, màn hình chuyên dụng dành cho chẩn đoán y tế, màn hình trong 
phòng mổ, màn hình mô phỏng, thiết bị hội thảo, hội nghị từ xa, thiết bị mô phỏng y học 
(thiết bị làm mô hình, mô phỏng được dùng trong giảng dạy và đào tạo, không dùng trong 
mục đích y tế), thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe, lái tàu thủy, lái máy bay. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, tích hợp, sửa chữa và bảo dưỡng màn hình kích thước lớn, màn 
hình led, màn hình tinh thể lỏng lcd, màn hình chẩn đoán y tế, màn hình trong phòng mổ, 
máy chiếu; lắp đặt hệ thống âm thanh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị mô phỏng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế hệ thống nghe nhìn, tích hợp hệ thống; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin và viễn thông; dịch vụ tư vấn thiết kế giải pháp hệ thống hạ tầng 
mạng. 

 

 
(210) 4-2019-24526 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.3.23; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vương Thành Vũ  (VN) 
Thửa đất số 711, tờ bản đồ số 24, đường 
ĐT 741, tổ 3, ấp Kinh Nhượng, xã Vĩnh 
Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm lá dùng làm cửa cuốn; nhôm tấm và nhôm thanh; cửa cuốn bằng kim 

loại; cửa kéo bằng kim loại; cửa bằng kim loại; khung nhà tiền chế bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-24527 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.3.13 
(731) GUANGZHOU CENTURYBEGIN 

DEVELOPMENT CO., LTD  (CN) 
Rm. 1207, Xiesheng Bldg., No. 38, 
Zhoumen North Rd., Liwan Dist., 
Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; hương liệu [tinh dầu] chế phẩm xông hơi [nước 

hoa]; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; nước hoa; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-24528 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông lâm ngư 

nghiệp Thái An  (VN) 
Khu Thượng Trung, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa, cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-24529 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.25; A15.9.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình cho máy tính điện tử [phần mềm đã 

được ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng điện thoại di động, có thể tải về; xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải xuống; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 35: Nghiên cứu dữ liệu trong kinh doanh; tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp; nghiên cứu kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ ươm 
mầm công nghệ (hỗ trợ hình thành và phát triển các dự án công nghệ thông tin mới), cụ 
thể là, dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập kế hoạch thương 
mại hóa và marketing chiến lược; quảng cáo; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh; dịch 
vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực khoa học; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; tổ chức các cuộc thi [mang tính giáo dục hoặc giải trí]. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; tư vấn trong lĩnh vực khoa học; tư vấn trong lĩnh vực 
công nghệ; tư vấn và xây dựng giải pháp công nghệ, công nghiệp; chuyển đổi dữ liệu hoặc 
tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính. 
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(210) 4-2019-24530 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH dầu nhờn 

Quỳnh Loan  (VN) 
46E đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành pbố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe; săm xe; gai chống trượt cho lốp xe; van cho lốp xe cộ; khuôn lốp; bộ 

đồ để vá săm xe. 
 
 

 
(210) 4-2019-24531 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.11.3; A26.11.12; 

A25.7.22 
(591) Nâu đậm, nâu đỏ, nâu nhạt, cam, cam 

vàng, trắng, đen, nâu đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Diên Niên  (VN) 
76 đường 817A Tạ Quang Bửu, phường 
5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; mỹ phẩm cho động vật. 

 
 

 
(210) 4-2019-24532 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; 25.7.25; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu đậm, nâu đỏ, nâu nhạt, cam, cam 

vàng, trắng, đen, nâu đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Diên Niên  (VN) 
76 đường 817A Tạ Quang Bửu, phường 
5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; mỹ phẩm cho động vật. 
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(210) 4-2019-24533 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Phạm Tú Mai  (VN) 

Nhà số 1, ngõ 46, phố Văn Cao, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa dùng cho mục đích 

gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, hệ thống và thiết 
bị nấu nướng, trà, cà phê, ca cao, thực phẩm tươi sống như: rau quả tươi, động vật sống, 
nước uống tinh khiết, đồ uống không có cồn, đồ uống chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2019-24534 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Phạm Tú Mai  (VN) 

Nhà số 1, ngõ 46, phố Văn Cao, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, máy lọc 

nước, thiết bị và hệ thống thông gió (mục đích điều hoà không khí), hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị 
làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị sưởi ấm nước, vòi phun nước, hệ thống phân phối nước, 
thiết bị làm sạch nước, thiết bị lọc nước, quần áo [trang phục], thịt và cá đã qua chế biến, 
thịt và cá được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2019-24535 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dịch vụ, quản lý bất động 
sản Trường Sơn  (VN) 
Số 69 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2019-24536 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1; A26.4.18; 

24.15.21; 24.15.3; A24.15.11 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) DAELIM TRADING CO., LTD.  (KR) 

142, Yeonhui-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí dùng cho gia đình; chậu vệ sinh cho phụ nữ chạy điện dùng 

cho mục đích gia đình; thiết bị lọc nước chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy sấy 
tóc [dùng cho mục đích gia đình]; thiết bị lọc không khí trong tòa nhà; thiết bị lọc không 
khí; thiết bị cung cấp nước; chậu vệ sinh; vòi dùng cho chậu vệ sinh; chậu vệ sinh cho phụ 
nữ; thiết bị sấy khô tay; vòi hoa sen; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; thiết bị 
dùng cho bồn tắm; bếp nấu dùng điện; vòi nước máy dùng trong nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2019-24537 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DAELIM TRADING CO., LTD.  (KR) 

142, Yeonhui-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí dùng cho gia đình; chậu vệ sinh cho phụ nữ chạy điện dùng 

cho mục đích gia đình; thiết bị lọc nước chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy sấy 
tóc [dùng cho mục đích gia đình]; thiết bị lọc không khí trong tòa nhà; thiết bị lọc không 
khí; thiết bị cung cấp nước; chậu vệ sinh; vòi dùng cho chậu vệ sinh; chậu vệ sinh cho phụ 
nữ; thiết bị sấy khô tay; vòi hoa sen; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; thiết bị 
dùng cho bồn tắm; bếp nấu dùng điện; vòi nước máy dùng trong nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2019-24538 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.3; 1.15.3; 26.11.22; A16.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) GOOGLE LLC  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính dùng cho viễn thông; phần cứng máy vi tính dùng để 
phân phối nội dung thông qua hình thức không dây (wireless). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp các dịch vụ truy cập internet thông qua 
mạng viễn thông không dây; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế, phát triển, triển khai và quản lý mạng viễn 
thông không dây cho người khác. 

 

 
(210) 4-2019-24539 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Cam đậm, cam nhạt, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Diệu Linh  (VN) 
Số 254/5/34 Lê Văn Thọ, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi; dịch vụ thú y; dịch vụ nhân giống cho 

động vật; dịch vụ làm đẹp cho thú cưng. 
 

 
(210) 4-2019-24540 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 2.9.14; A2.9.15; 2.9.1; 

26.1.1 
(591) Trắng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Duy  (VN) 
1197 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi; dịch vụ thú y; dịch vụ làm đẹp cho 

thú cưng; dịch vụ trợ giúp về thú y. 
 

 
(210) 4-2019-24541 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 24.17.5; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thăng Tiến  (VN) 
236 đường số 17, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-24542 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh doanh Sudo Shop  (VN)
343 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; quần áo thể thao; áo khoác ngoài; quần áo tập 

luyện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ nón, giày dép, quần áo thể thao, áo khoác ngoài, quần áo tập 
luyện, balo, túi xách, ví tiền, găng tay, thắt lưng, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, quần đùi, 
quần áo lót, tất (vớ), tất ngắn cổ. 

 

 
(210) 4-2019-24544 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.11.3; A26.11.25; A5.9.23 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hợp tác xã rau an toàn Việt  

(VN) 
362 ấp 4, xã Long Khê, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ tươi; quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi; mua bán gia súc, gia cầm; mua bán phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật; mua bán vật tư nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-24545 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho vật nuôi trong nhà; chất bổ sung vitamin và khoáng 
chất cho vật nuôi trong nhà; chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật có thành phần 
chủ yếu là vi khuẩn sinh axit lactic; chất bổ sung dinh dưỡng chứa khoáng chất; chất bổ 
sung cho thức ăn động vật nhằm mục đích thú y; chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn 
động vật nhằm mục đích y tế; chất phụ gia cho thức ăn gia súc nhằm mục đích y tế; chế 
phẩm công thức chứa lợi khuẩn (probiotic) cho mục đích thú y; lợi khuẩn (probiotic) được 
sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-24546 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn công thức cho động vật; xương ăn 

được để nhai cho chó; chế phẩm giúp tăng hương vị cho thức ăn động vật; phụ gia cho 
thức ăn động vật không dùng cho mục đích y tế; phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn động vật 
không dùng cho mục đích y tế; hương liệu, trừ tinh dầu, cho thức ăn động vật; thức ăn 
tăng lực dùng cho động vật, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vỗ béo động vật; 
thực phẩm cho động vật; thức ăn cho cá; ổ cho động vật. 

 

 
(210) 4-2019-24547 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Đình Thọ  (VN) 
Khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 
 

(210) 4-2019-24548 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Đình Thọ  (VN) 
Khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
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(210) 4-2019-24549 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-24551 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; A5.3.13; 5.7.1; 5.7.27 
(591) Xanh lá cây, đen, nâu, vàng, xanh dương.
(731) Công ty TNHH cà phê Bảo 

Ngân  (VN) 
266B, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-24552 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh lá, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Sai Gon Land Travel  
(VN) 
Số 9, lô B, đường Trường Sơn, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; tư vấn tổ chức kinh doanh. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ, đặt chỗ cho các 
chuyến đi; môi giới vận tải; cho thuê xe; dịch vu vận tải; hướng dẫn khách du lịch.  
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(210) 4-2019-24553 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tý Hồng  (VN) 
1/11F đường Bình Lợi, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh         

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá. 

 

 
(210) 4-2019-24554 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Thái Huy  
(VN) 
Thôn Đông Triều, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-24555 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.9; A26.11.7; 7.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Willkai 
Window   (VN) 
333/18H Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh         

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu cửa các loại.  

 

 
(210) 4-2019-24556 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Trần Đình Tuệ   (VN) 
111/12 KP4, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; chậu vệ sinh; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; bồn rửa; bộ thu năng lượng 

mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng].  
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(210) 4-2019-24557 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển H-
T-M     (VN) 
Tầng 3, số 15F, ngách 564/25, ngõ 564 
Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược.  
 

 
(210) 4-2019-24558 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển H-
T-M     (VN) 
Tầng 3, số 15F, ngách 564/25, ngõ 564 
Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược.  
 

 
(210) 4-2019-24559 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Blick  
(VN) 
Xóm Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng trong công nghiệp; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường; 
chất kết dính dùng cho bê tông.  

 

Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ chất kết dính dùng trong công nghiệp, chất kết dính dùng 
cho gạch ốp tường, chất kết dính dùng cho bê tông, vữa dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-24560 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trung Cà Phê  
(VN) 
315, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai     
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2019-24561 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) 1. Vũ Hoàng Yến   (VN) 
11 ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, 

phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

2. Nguyễn Đăng Tuấn   (VN) 
183 Bis Nguyên Văn Thủ, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Ngô Minh Trí  (VN) 
2/68B Lê Lai, phường An Phú, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm; chương trình máy tính; chương trình máy vi tính [ghi sẵn]; nền tảng 

phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 

có thể tải về.  
 

 
(210) 4-2019-24562 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; 26.11.3; 26.3.23; 26.13.1; 

18.3.21; 18.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH dệt may Nga 
Thành   (VN) 
Xóm 1 Nhân Thắng, xã Tiến Thắng, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2019-24564 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

nước biển đậm, xanh nước biển nhạt, 

vàng, trắng. 

(731) GUANGXI BAOLILAI TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 

Gufang Ungquan Cement Brick Factory, 

the second team of Xingxian Village, 

Jinling town, Xixiangtang district, 

Nanning city, Guangxi province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (gồm bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, đồ trang điểm); chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 29: Nước mắm.  

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; hương liệu cho thực phẩm; chất phụ gia thực phẩm dùng cho mục 

đích nấu ăn.  

 

Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; nước [đồ uống]; nước sinh tố.  
 

(210) 4-2019-24565 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.1; 26.15.15; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, da cam, nâu, nâu nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
địa ốc Đắc Sinh   (VN) 
50 Bis Yersin, phường Phương Sài, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 

bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
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(210) 4-2019-24566 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Đỏ, hồng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần bao bì 

Prestige Việt Nam   (VN) 
Lô B5-16, đường N5, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa các tông; bao bì bằng giấy hoặc bằng nhựa dùng để bọc, đóng gói. 

 

 
(210) 4-2019-24567 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH dầu nhờn 

Quỳnh Loan  (VN) 
46E đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; tinh chế của cà phê; đồ uống được làm từ cà phê; trà; ca cao; bánh 

ngọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2019-24568 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.7; 26.11.3; A7.5.8 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Đặng Duy Anh  (VN) 

Số 9 phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ treo tường, tranh ảnh, hoa giả, tượng bằng gỗ, gốm sứ, đất 

nung, đá, thạch cao.  
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(210) 4-2019-24572 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Việt Pháp  (VN) 

Lô A 44, cụm công nghiệp Diên Phú, xã 
Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; thiết bị tập luyện thể hình; lưới 
cho thể thao; đồ chơi; trò chơi; đồ chơi vận động cho trẻ em như: thang leo, cầu trượt, 
xích đu, thú nhún, bập bênh, cụm vận động liên hoàn (kết hợp nhiều trò chơi vận động 
trong một cụm). 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị dụng cụ tập luyện thể dục thể thao, cụ thể như: dụng cụ kéo 
tay, dụng cụ đẩy tay, dụng cụ tay vai đơn, dụng cụ tay vai đôi, dụng cụ xà đơn ba hướng, 
dụng cụ xà đơn hai bậc, dụng cụ xà kép, dụng cụ tập lưng bụng, dụng cụ tập lưng co, 
dụng cụ đi bộ trên không, dụng cụ đạp chân, dụng cụ lắc tay, dụng cụ trượt tuyết, dụng cụ 
bộ ba ghế tập chân, dụng cụ đạp xe tựa lưng, dụng cụ tập thể dục theo kiểu chèo thuyền, 
khung thành, cờ trọng tải, trụ căng lưới tenis, trụ bóng chuyền, trụ cầu lông, trụ nhảy cao, 
lưới thể thao, lưới teunis, lưới chắn banh, lưới bóng rổ, lưới bóng chuyền, lưới cầu lông, 
lưới bóng đá, lưới cầu mây, túi lưới đựng bóng, thẻ trọng tài, băng ghế vận động viên, 
thảm lót sàn, thảm bóng rồ, thảm bóng chuyền, thảm cầu lông, thảm tập võ, thảm tập thể 
dục, thiết bị vận động (cho mục đích thể dục thể thao), máy xoa bóp (massage), thiết bị 
tập thể dục, máy để tập luyện thể dục, cờ vua, cờ tướng, bàn, ghê, bục phát biểu, dây chơi 
thể thao (gồm dây nhảy dây, dây kéo co), bảng điện tử, bảng điểm điện tử, bảng điện tử 
led, màn hình led, ghế khán đài (băng ghế khán giả), đồ chơi, trò chơi, đồ chơi vận động 
cho trẻ em, cụ thể là: thang leo, dàn leo, xà đơn, xà kép, cầu trượt, khung leo, xích đu, đu 
quay, đu xoay, mâm xoay, thú nhún, thiết bị đi bộ lắc hông, ống chui, cụm vận động liên 
hoàn (kết hợp nhiều đồ chơi vận động trong một cụm), nhà bóng có vách leo và cầu trượt, 
nhà chòi có vách leo và cầu trượt. 

 
 

(210) 4-2019-24573 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.8; A25.7.3; 26.7.25; 26.1.6 
(591) Tím, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại và trang trí nét 
thất Quý Lâm  (VN) 
Số nhà 44 ngõ 192 cụm 3, tổ 13C, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2019-24574 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Nâu, xanh đậm, xanh nhạt. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Dừa 
Bến Tre  (VN) 
Số 110, ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; bơ dừa; dừa sấy khô; chất béo từ dừa; nước cốt dừa; sữa dừa.  

 

Nhóm 30: Bánh snack dừa.  

 

Nhóm 31: Quả dừa; quả tươi; rau tươi; hạt [ngũ cốc]; sọ dừa.  

 

Nhóm 32: Nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống] cụ thể nước dừa.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các loại sản phẩm liên quan đến dừa như dầu dừa, 

bơ dừa, dừa sấy khô, chất béo từ dừa, nước cốt dừa, sữa dừa, bánh snack dừa, quả dừa, quả 

tươi, rau tươi, hạt [ngũ cốc], sọ dừa, nước quả [đồ uống], nước giải khát bằng trái cây [đồ 

uống] cụ thể nước dừa.  
 

 
(210) 4-2019-24575 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.12.1; 10.3.7; 26.4.7; 26.2.7; 26.2.3; 

A25.7.5 

(591) Đỏ, trắng, xanh, đen. 

(731) Công ty T.N.H.H Kimono paint 
Việt Nam   (VN) 
Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 19: Bột bả matit (bột trét tường).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
697 

(210) 4-2019-24576 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Hưng Long   (VN) 
Lô 3, cụm công nghiệp phía tây Ngô 
Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-24577 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) VIRBAC S.A.   (FR) 

1 Ìre Avenue 2065m-L.I.D, F-06516 
Carros CÐdex, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; chế phẩm thú y; sản phẩm vệ 

sinh dùng cho mục đích thú y; thực phẩm ăn kiêng và các chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích thú y và nuôi trồng thủy sản; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích thú y và 
nuôi trồng thủy sản.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn bổ sung cho nuôi trồng thủy sản.  

 

 
 

(210) 4-2019-24578 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.3.1; A5.3.14 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đăng Doanh 

Nguyễn  (VN) 
163/34/6/8A, đường Đặng Văn Bi, 
phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; chế 

phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
hương hệu cà phê, chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê.  
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Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện.  

 

(210) 4-2019-24579 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; A11.3.2; A5.3.15; A11.1.6 
(591) Nâu. 
(731) Công ty cổ phần ACORNERI 

HOLDINGS  (VN) 
11B Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm (thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun khói, 

giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà phê, 
chè, thuốc lá, sữa), rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu mạnh, 
rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có ga, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước 
hoa, xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, chế phẩm nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, 
chất tẩy rửa, bàn chải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ 
mỹ nghệ, gỗ thành phẩm, bàn ghế, giường, tủ, đồ nội thất, bát, đĩa, lọ hoa bằng thủy tinh, 
thiết bị vệ sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, chổi 
quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 
lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, dụng cụ 
để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun nước siêu tốc, đèn điện, 
nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), các loại máy ghi âm, ghi 
hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, thuốc lào, 
vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, 
băng đĩa hình ảnh, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, 
giày dép, hàng da và giả da; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch 
vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2019-24580 (220) 03.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.7; A14.3.11; 18.2.1 
(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Happy Tech  (VN) 
Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hòa, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại, dây mạng, kích wifi, linh kiện máy tính, chuông báo, 
camera.  

 

 
(210) 4-2019-24581 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.11; 26.4.4 
(731) INGERSOLL-RAND COMPANY   (US) 

800-D Beaty Street, Davidson, North 
Carolina 28036, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 07: Bình nén khí, bộ phận của hệ thống nén khí.  

 

 
(210) 4-2019-24582 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.15.15; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH V MEDIA & 
CULTURE  (VN) 
Số 43 ngõ 2 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 

phòng.  
 

 
(210) 4-2019-24583 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 26.4.2; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Năm Trong 
Một    (VN) 
441/11/13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối phụ tùng và các bộ phận của xe ô tô và xe có động cơ 

khác; mua bán phim cách nhiệt, chất tẩy rửa, đánh bóng, khử mùi xe ô tô, dụng cụ vệ sinh 
bảo dưỡng chăm sóc xe. 

 
Nhóm 37: Tra dầu mỡ xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; sạc ắc quy cho xe cộ; cân chỉnh lốp xe; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
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(210) 4-2019-24584 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hùng  (VN) 
84 đường Thanh Lương 16, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2019-24585 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Diamond Care  (VN) 
Số 13 đường 23, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2019-24586 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 25.1.6; 3.9.1; A3.9.12 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Trần Lê Gia  
(VN) 
102/18 đường Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cưng cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu (quán bar); khách sạn; cho thuê 
chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2019-24587 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó   (VN) 
Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; phích cắm điện, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 

điện); công tắc  điện; chuông điện.  
 

 
(210) 4-2019-24588 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần cơ điện Trần 

Phó    (VN) 
Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; phích cắm điện, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 

điện); công tắc  điện; chuông điện.  
 
 

 
(210) 4-2019-24589 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 26.15.15; 

A25.7.21; 26.3.23; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Eagle 
Homes  (VN) 
Số 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36:  Môi giới; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2019-24590 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 24.15.3; 24.15.21; 1.15.23; 

26.11.3 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV Thiên 
Gia Bảo  (VN) 
566/80/53 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; mua bán đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; mua bán chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược 

phẩm; mua bán quần áo; mua bán chế phẩm vitamin; mua bán dược phẩm dùng cho 

người.  
 

 
(210) 4-2019-24591 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.7.5; 26.15.15; 26.15.3; 

A26.4.6; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Gia Công 
Tinh Ích  (VN) 
Số 2029, đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu 

phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy ép [máy dùng cho mục đích công nghiệp]; mua bán máy in; mua 

bán máy cắt [máy móc]; mua bán cốt giày [khung giữ dáng cho giày].  
 

 
(210) 4-2019-24592 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Sơn Trang  (VN) 
311A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán cà phê; mua bán cà phê chưa 

rang; mua bán mật ong.  
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(210) 4-2019-24593 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A18.1.19; 18.1.23 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Song Ân  (VN) 
24/2Y ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn 

bằng vải dệt; khăn ăn, không làm bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2019-24594 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; 26.13.1; 1.15.11 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thu Thảo  (VN) 
C3-23.10 chung cư Vinhomes Central 

Park, phường 22, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giải trí; dịch vụ 

hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp video trực tuyến, không tải về; giảng dạy.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2019-24595 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Trịnh Thu Thảo   (VN) 
C3-23.10 chung cư Vinhomes Central 

Park, phường 22, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giải trí; dịch vụ 

hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp video trực tuyến, không tải về; giảng dạy.     

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
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(210) 4-2019-24596 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Tinh Hoa  (VN) 
96 đường 6A, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người.  
 

Nhóm 35: Mua bán thảo dược; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng 
cho người; mua bán trà; mua bán đồ uống không cồn; mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24597 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Tinh Hoa   (VN) 
96 đường 6A, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người.   
 

Nhóm 35: Mua bán thảo dược; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng 
cho ngư ời;  mua bán trà; mua bán đồ uống không cồn; mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-24598 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2; A26.4.18
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Tinh Hoa   (VN) 
96 đường 6A, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người.   
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán thảo dược; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng 
cho người; mua bán trà; mua bán đồ uống không cồn; mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-24599 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Tinh Hoa   (VN) 
96 đường 6A, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  

 

Nhóm 35: Mua bán thảo dược; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng 

cho người; mua bán trà; mua bán đồ uống không cồn; mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24600 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Tinh Hoa  (VN) 
96 đường 6A, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán thảo dược; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng 

cho người; mua bán trà; mua bán đồ uống không cồn; mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24601 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Tinh Hoa  (VN) 
96 đường 6A, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người. 

 

Nhóm 35: Mua bán thảo dược; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng 

cho người; mua bán trà; mua bán đồ uống không cồn; mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-24602 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Hoàng Anh Tú  (VN) 
207/55 Phan Đình Phùng, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ. 
 

Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày; mua bán dép; mua bán túi xách tay; mua bán túi cầm tay cho 
phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2019-24603 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Thanh Lâm  (VN) 
Thôn Hội An, xã Tam Thanh, huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Cá, được bảo quản; chả mực; chả cá thu; cá thu một nắng; mực một nắng; thủy 

hải sản đông lạnh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; marketing; tối ưu hóa công 
cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

 
(210) 4-2019-24604 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.15; A26.11.12 
(591) Hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Hương  (VN) 
555 khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh 
Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2019-24605 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; A2.3.16; 2.3.5; A2.3.23 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thẩm mỹ Chánh Phúc 
Đức  (VN) 
70 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-24606 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; A5.3.15; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, nâu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
Khang  (VN) 
140/17/39 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-24607 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 1.15.3 
(591) Vàng, đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
Khang  (VN) 
140/17/39 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-24608 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
CHAN COSMETIC  (VN) 
47 Đoàn Giỏi, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24610 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.4.6; A26.4.18; 8.7.25 

(591) Vàng, đỏ, trắng, vàng sậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đinh Công 
Hoàng  (VN) 
Tổ 4-90, ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị 

xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng: tàu hủ ky. 
 

 
(210) 4-2019-24611 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Việt Foods  (VN) 
A6 cư xá Phú Lâm A, đường Hậu Giang, 

phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm; thạch trái cây. 
 

 
(210) 4-2019-24612 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) DONGGUAN TAIYI ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Rm. 404, 4/F, Bldg. G, Lianshangzhizao 

Industrial Park, Chuangxing Rd., Gaobu 

Village, Gaobu Town, Dongguan, 

Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; máy dò để thử nghiệm chất bán dẫn; dây điện; thước [dụng cụ 

đo]; thiết bị và dụng cụ đo lường; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
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(210) 4-2019-24613 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh lá cây, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Đinh Bá Thanh  (VN) 
Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; hệ thống và thiết bị 

vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-24614 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 26.13.1 
(591) Vàng, cam, xanh ngọc bích, đỏ, xám tro, 

xanh dương, xanh dương nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MADISON 
MEDIA GROUP  (VN) 
369 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cập nhật tư 

liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán 
áp phích quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền 
thông quan hệ công chúng; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; thiết kế vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ viết kịch bản 
cho mục đích quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; soạn thảo tài liệu quảng cáo; xuất 
bản tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc 
tài trợ các sự kiện thể thao; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; sản xuất phim 
quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; phát chương trình truyền thanh; dịch 
vụ truyền thanh; phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình; dịch vụ hội nghị 
truyền hình; truyền video theo yêu cầu; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây.  

 
Nhóm 41: Cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu 
cầu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp âm nhạc 
trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp chương trình 
truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; xuất bản sách; 
xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); dịch vụ giới thiệu phim; biên tập 
băng hình; dàn dụng băng hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn các chương trình tạp kỹ; 
sản xuất nhạc; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; giải trí qua truyền 
thanh; giải trí qua đài phát thanh; cho thuê máy ghi băng video; cho thuê băng video; cho 
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thuê băng hình; viết kịch; viết kịch bản, không dành cho mục đích quảng cáo; dàn dựng 
buổi biểu diễn; sản xuất buổi biểu diễn; giải trí trên truyền hình; dàn dựng chương trình 
phát thanh và truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; trình diễn 
sân khấu; dàn dựng băng hình; dàn dựng băng video; cho thuê băng hình; cho thuê băng 
video; ghi băng video, thu băng video; ghi băng hình. 

 

 
(210) 4-2019-24615 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8; A5.7.22 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty cổ phần bột giặt LIX  

(VN) 
Số 3, đường số 2, khu phố 4, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả làm mềm vải; nước tẩy vết 

bẩn; nước tẩy toilet [chất tẩy rửa]; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24616 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lam. 

(540) 

 
(731) Vũ Xuân Kiểm  (VN) 

Tổ 5, thôn Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, 
huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh; đánh giá kinh 

doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại. 
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ [gara ô tô, trung tâm chăm sóc xe]; tra dầu mỡ xe cộ; làm 
sạch xe cộ; cân chỉnh lốp xe. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [Resort, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, nhà khách, 
phòng trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà dưỡng 
lão; dịch vụ trông trẻ [nhà trẻ]. 

 

 
(210) 4-2019-24617 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Lê Xuân Linh  (VN) 
ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị 
lưu trữ dữ liệu; điện thoại; thiết bị truyền phát âm thanh. 

 

 
(210) 4-2019-24618 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Xuân Linh  (VN) 
ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị 

lưu trữ dữ liệu; điện thoại; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2019-24619 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Lê Xuân Linh  (VN) 
ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị 

lưu trữ dữ liệu; điện thoại; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2019-24620 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bạch Tửu  (VN) 
Số nhà 8, ngõ 2, đường Nguyễn Tài, 
phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
712 

(210) 4-2019-24622 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Tràng An .3 - Việt Nam  (VN) 
Khu A, khu CN Bỉm Sơn, phường Bắc 
Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh quy; bánh gạo; thạch hoa quả (bánh kẹo); kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-24623 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.14; 5.5.16; 

A5.5.21 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo thẩm 
mỹ BEAULUX  (VN) 
725 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo (nối mi, nail, spa, phun xăm, trang điểm, tóc). 

 

 
(210) 4-2019-24624 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo thẩm 
mỹ CALI  (VN) 
167 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo (nối mi, nail, spa, phun xăm, trang điểm, tóc). 

 

 
(210) 4-2019-24625 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Nâu đen. (540) 

 

(731) Võ Duy Đủ  (VN) 
Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, 
tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
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(210) 4-2019-24626 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
môi giới bất động sản Lê Cao  
(VN) 
365/8 A đường TTH01, KP4, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-24627 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH BIMBI SHOES  
(VN) 
1025/8E Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2019-24628 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.2; 4.5.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, nâu, trắng, hồng, 

ghi, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dominique Samarine  
(VN) 
Tổ 4, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc (kẹo đậu phộng). 
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(210) 4-2019-24629 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH M&P GLOBAL 
(VN) 
Tầng 14, tòa nhà 319 Bộ quốc phòng, số 
63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức giới thiệu, môi giới và xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn 

quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, 
thuế, chứng khoán); dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; tư vấn 
quản lý bất động sản; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; dịch vụ môi giới chuyển giao công 
nghệ; dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm 
soát chất lượng. 

 

 
(210) 4-2019-24630 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GIZA Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 17, nhà D, nhà khách La Thành, số 
226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

(210) 4-2019-24632 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; 5.7.1; 5.7.27; 25.12.1; 2.7.1; 

2.7.2; 2.7.23 
(591) Xanh cổ vịt, vàng, xám, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Tuyết Xuân   (VN) 

92/2 Mạc Đỉnh Chi, phường Thành Nhất, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân (đã chế biến); cà phê chưa rang; cà phê đã rang xay; cà 

phê bột. 
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(210) 4-2019-24634 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; A3.13.24; A3.13.4; 1.15.15; 

24.17.24; A26.4.18 
(591) Vàng, da cam, đen. 
(731) Nguyễn Thị Mộng Tuyền  (VN) 

87/2 Vạn Hạnh, phường 8, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật ong nguyên chất và đã được chế biến; mật ong nghệ; mứt mật 

ong (dạng bánh kẹo); sáp ong (keo ong) dùng làm thực phẩm; sữa ong chúa dùng làm 
thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và giới thiệu sản phẩm: mật ong, mật ong nguyên 
chất và đã được chế biến, mật ong nghệ, mứt mật ong, sáp ong (keo ong) dùng làm thực 
phẩm, sữa ong chúa dùng làm thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế), phấn hoa đã 
chế biến dùng làm thực phẩm, ấu trùng ong (còn sống), trái cây sấy. 

 

 
(210) 4-2019-24635 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A5.3.15; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, xanh dương, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Thủy Tiên Hồ 

Núi Cốc  (VN) 
Xóm 10, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2019-24636 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SEA6 ENERGY PRIVATE LIMITED  

(IN) 
1st Floor, Center for Cellular and 
Molecular Platforms, NCBS-TIFR, 
GKVK Post, Bellary Road, Bangalore - 
560065, Karnataka, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm chiết xuất từ thực vật, cụ thể là chế phẩm chiết xuất từ 

thực vật dưới biển màu đỏ và rong biển được sử dụng như chế phẩm điều hòa sinh trưởng 

cho cây trồng, phân bón, chế phẩm kích thích sinh học dùng trong nông nghiệp, gia đình 

và nghề làm vườn; chế phẩm cải tạo đất dùng trong nông nghiệp, gia đình và nghề làm 

vườn; bột và chế phẩm để cải thiện cho đất hữu cơ; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm 

sinh học dùng cho mục đích nông nghiệp và phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-24637 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) SEA6 ENERGY PRIVATE LIMITED  

(IN) 

1st Floor, Center for Cellular and 

Molecular Platforms, NCBS-TIFR, 

GKVK Post, Bellary Road, Bangalore - 

560065, Karnataka, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm chiết xuất từ thực vật, cụ thể là chế phẩm chiết xuất từ 

thực vật dưới biển màu đỏ và rong biển được sử dụng như chế phẩm điều hòa sinh trưởng 

cho cây trồng, phân bón, chế phẩm kích thích sinh học dùng trong nông nghiệp, gia đình 

và nghề làm vườn; chế phẩm cải tạo đất dùng trong nông nghiệp, gia đình và nghề làm 

vườn; bột và chế phẩm để cải thiện cho đất hữu cơ; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm 

sinh học dùng cho mục đích nông nghiệp và phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-24639 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10; 24.17.20 

(731) Công ty cổ phần lốp xe Vĩnh 
Khánh  (VN) 
42/23 Trần Thiện Chánh, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) cho bánh xe cộ; săm (ruột) cho bánh xe cộ; yếm dùng cho xe cộ (lớp 

lót giữa mâm xe và lốp (vỏ)/săm (ruột) xe). 

 

Nhóm 37: Thay vá lốp (vỏ) xe, săm (ruột) xe; cân chỉnh lốp (vỏ) xe; đắp lại lốp (vỏ) xe; 

làm sạch xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng). 
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(210) 4-2019-24640 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu thị 
trường GLOBAL ASSET  (VN) 
216 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thu thập thông tin thị trường; dịch vụ nghiên cứu thị trường; nghiên 

cứu thị trường; thăm dò dư luận; biên tập số liệu thống kê; khảo sát kinh doanh thương 
mại; dự báo kinh tế. 

 
Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; đánh giá tài chính (bất động sản). 

 

 
(210) 4-2019-24641 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
EN YA  (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24642 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10; 1.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Zii Yến  (VN) 
Số 26/36 đường Vạn Mỹ, phường Vạn 
Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào 

chế biến, yến chưng đường phèn, chè yến. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không có cồn), nước yến (đồ uống 
không có cồn). 
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(210) 4-2019-24643 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALCHEMY ASIA  
(VN) 
42 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2019-24644 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ALCHEMY ASIA  
(VN) 
42 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2019-24645 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Việt Thịnh  (VN) 
60 A Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ massage). 

 

 
(210) 4-2019-24646 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 1.15.3; 2.9.1; A14.1.3; 14.1.1; 

A14.1.2 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư VN Thiên 
Phó  (VN) 
54/6B, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; pin để thắp sáng; ắc quy 

để thắp sáng. 
 

Nhóm 11: Lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị (bộ thu) năng lượng mặt trời 
(dùng để sưởi ấm, đốt nóng); hệ thống sưởi ấm bằng nước nóng. 
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(210) 4-2019-24647 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 5.3.16; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trà Thanh Túc  (VN) 
Số 1570/29 đường Võ Văn Kiệt, phường 
7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà, trà xanh; mua bán cà phê; mua bán bột sữa; mua bán các loại 

thạch; mua bán các loại bột dùng làm sương sáo; mua bán chocolate. 
 
 

 
(210) 4-2019-24648 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) TAIJI GROUP, CHONGQING FULING 

PHARMACEUTICAL FACTORY CO., 
LTD.  (CN) 
No. 1 Taiji Road, Fuling District, 
Chongqing, People's Republic Of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất ăn kiêng thích hợp 

cho mục đích y tế; dược phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-24649 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) TAIJI GROUP, CHONGQING FULING 

PHARMACEUTICAL FACTORY CO., 
LTD.  (CN) 
No. 1 Taiji Road, Fuling District, 
Chongqing, People's Republic Of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; bia; nước ép trái cây; đồ uống không 

cồn; nước uống dùng trong bữa ăn. 
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(210) 4-2019-24650 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LE SAUNDA LICENSING LIMITED  

(BS) 
Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & 
Bay Street, P.O.Box CB-13937, Nassau, 
Bahamas 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng thẻ; vali du lịch; túi; túi 

mua hàng; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp; bộ đồ du lịch [đồ da]; túi [bao, 
túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói.    

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đế cho đồ đi chân; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ; gót giầy; mũi giày ống; giày cao cổ; miếng lót giày.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng cáo; trang trí quầy 
hàng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản 
lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ.  

 

 
(210) 4-2019-24651 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1 
(731) LE SAUNDA LICENSING LIMITED  

(BS) 
Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & 
Bay Street, P.O.Box CB-13937, Nassau, 
Bahamas 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đế cho đồ đi chân; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ; gót giầy; mũi giày ống; giày cao cổ; miếng lót giày.    

 

 
(210) 4-2019-24652 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) LE SAUNDA LICENSING LIMITED  

(BS) 
Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & 
Bay Street, P.O.Box CB-13937, Nassau, 
Bahamas 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đế cho đồ đi chân; nẹp kim loại dùng cho đồ đi chân; quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ; gót giầy; mũi giày ống; giày cao cổ; miếng lót giày.   

 

 
(210) 4-2019-24653 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1 
(731) LE SAUNDA LICENSING LIMITED  

(BS) 
Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & 
Bay Street, P.O.Box CB-13937, Nassau, 
Bahamas 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng cáo; trang trí quầy 
hàng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản 
lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ.  

 

 
(210) 4-2019-24654 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1 
(731) LE SAUNDA LICENSING LIMITED  

(BS) 
Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & 
Bay Street, P.O.Box CB-13937, Nassau, 
Bahamas 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng thẻ; vali du lịch; túi; túi 

mua hàng; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp; bộ đồ du lịch [đồ da]; túi [bao, 
túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói.  

 

 
(210) 4-2019-24655 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Thông 
Hằng  (VN) 
ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 20: Thùng làm bằng xốp, mốp xốp, xốp EPS.  
 

 
(210) 4-2019-24656 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A5.3.14; 26.15.15 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại thực phẩm Mỹ 
Hằng  (VN) 
Số 309/1, đường 30/4, phường 4, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi.  

 

 
(210) 4-2019-24657 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH LIVIN'GREEN Việt 
Nam   (VN) 
Số 4H, ngõ 445/25 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2019-24658 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMPIRE 
GLOBAL INVESTMENTS    (VN) 
34/2 Trần Ngọc Diện, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-24659 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMPIRE 
GLOBAL INVESTMENTS     (VN) 
34/2 Trần Ngọc Diện, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-24660 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMPIRE 
GLOBAL INVESTMENTS   (VN) 
34/2 Trần Ngọc Diện, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-24661 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 3.7.17; 3.7.16; 

A3.7.24; 26.11.3 
(591) Xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPIVI   (VN) 
202 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-24662 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Trần Linh Tâm   (VN) 

24 Hai Bà Trưng, khối 3A, thị trấn Khe 
Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sổ tay, đồ gốm sứ, quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2019-24663 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay chân), chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay chân); chất tẩy sơn móng (tay chân); lông mi giả; móng (tay chân) giả; dầu làm 
sạch da mặt; sữa làm sạch da mặt; kem làm sạch da mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; sữa rửa 
mặt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem 
và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; kem mỹ phẩm dùng cho da tay; tinh chất dạng lỏng 
đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh chất mỹ phẩm để dưỡng da; tinh chất dạng lỏng đậm 
đặc (serum) dưỡng da, không chứa thuốc; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải, khăn giấy hoặc khăn 
lau có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm), vải, khăn giấy hoặc khăn lau 
có tẩm tinh chất (serum) làm đẹp; mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm nước thơm dưỡng da; chế 
phẩm trị mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; 
chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; muối để tắm, không chứa thuốc; chế 
phẩm chăm sóc tóc, không chứa thuốc; dầu gội đầu không chứa thuốc; chế phẩm dùng 
cho việc xử lý tóc (làm tóc), không chứa thuốc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm 
không khí; hương thơm để thắp; dầu thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà 
phòng, ngoại trừ các loại xà phòng diệt khuẩn, tẩy uế hoặc có chứa thuốc; sữa tắm; chế 
phẩm vệ sinh thân thể, không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2019-24664 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Malina   (VN) 
Số 28 đường Trịnh Văn Cấn, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu, hạt tiêu đỏ; hạt tiêu sọ; hạt tiêu đen; hạt tiêu đỏ xay; hạt tiêu đen xay.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại hạt tiêu.  
 

 
(210) 4-2019-24665 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; A25.3.3; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, nâu, hồng, hồng nhạt, đỏ sẫm, đen, 

trắng, vàng cam, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24666 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 26.15.15; 26.15.11; A5.3.15 
(591) Trắng, nâu, hồng phấn, vàng, da cam, 

xanh dương, xanh nước biển, đen, vàng 
cam. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-24667 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.6; 4.5.15 
(591) Da cam, trắng, nâu, vàng, xanh dương, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, hồng phấn, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-24668 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 4.5.14; 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, xanh dương 

nhạt, vàng, vàng cam, xám. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-24669 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 4.5.14 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

đen, đỏ, vàng, vàng cam, hồng nhạt, 
xám. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng đán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-24670 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 4.5.14 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

đen, đỏ, vàng, vàng cam, hồng nhạt, 
xám. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng đán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-24671 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 4.5.14; 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, xanh dương 

nhạt, vàng, vàng cam, xám. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng đán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24672 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 4.5.14 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

đen, đỏ, vàng, vàng cam, hồng nhạt, 
xám, đỏ sẫm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP    (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
729 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng đán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24673 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Pháp   (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; ca cao; sô-cô-la; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-24674 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Nguyên   (VN) 
Lô A2CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-24675 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH tổng hợp 

thương mại Giang Minh  (VN) 
Số 564, tổ 32, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-24676 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.7; 26.11.3; 26.1.1; 9.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu. 

(540) 

 

(731) Võ Hữu Truyện  (VN) 
257 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2019-24677 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A9.7.19; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Cẩm Nhung  (VN) 
ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ 

quản lý kinh doanh (quán trà sữa, quán ăn). 
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 

Nhóm 43: Quán trà sữa; nhà hàng ăn uống; quán ăn; khách sạn. 
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(210) 4-2019-24678 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng cam.

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Quý  (VN) 
ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói hàng (thực phẩm); máy chiết rót; máy trộn; máy đóng nắp chai; 
máy móc và thiết bị dùng để làm sạch (dùng điện). 

 

Nhóm 11: Máy sấy công nghiệp (máy sấy nông sản, máy sấy thực phẩm); máy chiên chân 
không. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: máy đóng gói hàng (thực 
phẩm), máy chiết rót, máy đóng nắp chai, máy móc dùng để làm sạch (dùng điện), máy 
sấy, máy chiên chân không. 

 

(210) 4-2019-24679 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A14.3.11; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KMS Vina Group  
(VN) 
189 C4 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng nhân sự; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng 

lao động. 
 

 
(210) 4-2019-24680 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) Đặng Nhật Kiên  (VN) 

Số 27, ngõ 172 đường Ngọc Hà, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy gia công gỗ. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng kim loại; đồ đạc nội thất bằng gỗ, đồ đạc bằng kim loại; 
đồ đạc bằng gỗ. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2019-24681 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.7; A3.5.24; 4.5.14; 1.15.21 
(731) Công ty TNHH DOREMITOY Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi phát triển trí tuệ; đồ chơi giáo dục; đồ chơi cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-24682 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.7; A3.5.24; 4.5.14; A26.4.6; 1.15.21 
(731) Công ty TNHH DOREMITOY Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi phát triển trí tuệ; đồ chơi giáo dục; đồ chơi cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2019-24685 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 1.15.23 
(591) Tím, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Onaclover  (VN) 
Số 18BT1B, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải 
về); phần mềm máy vi tính đã được ghi. 

 
Nhóm 41: Huấn luyện viên cá nhân; phòng tập thể dục thể hình (gym); dịch vụ giáo dục 
và đào tạo trong lĩnh vực thẩm mỹ bao gồm dạy yoga, dạy nhảy và thể dục thẩm mỹ; dịch 
vụ cung cấp thông tin các phòng tập thể dục thể hình (gym), các phòng tập yoga, phòng 
nhảy và thể dục thẩm mỹ thông qua một trang web. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cung cấp thông tin các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các cơ 
sở thẩm mỹ thông qua một trang web. 
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(210) 4-2019-24686 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9; 26.11.3 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kỹ thuật Tân Đại 
Phong  (VN) 
Số 2B, ngách 1/4, ngõ 1, Bùi Xương 

Trạch, phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí cụ thể là: ống dẫn gió; cửa gió. 
 

 
(210) 4-2019-24687 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.13.25; A3.1.24 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại kỹ thuật Tân Đại 
Phong  (VN) 
Số 2B, ngách 1/4, ngõ 1, Bùi Xương 

Trạch, phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt (dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2019-24688 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.11.13; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Hương Vị Việt  
(VN) 
Thửa 08-09 khu dân cư Đông Xuân An, 

khu phố 11, phường Phú Thủy, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: trà, cà phê, ca cao, atiso, rượu, đồ (quà) lưu niệm. 
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(210) 4-2019-24689 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.25 

(591) Trắng, xanh dương. 

(731) RENAISSANCE INCORPORATED  

(JP) 

2-10-14, Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn giảng dạy liên quan tới nghệ thuật, thủ công, 

thể thao hoặc kiến thức chung; dịch vụ giáo dục và hướng dẫn giảng dạy liên quan tới tập 

luyện; dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể chất; hướng dẫn tập luyện vì mục đích duy trì sức 

khỏe và tăng cường sức khỏe của người cao tuổi trong cuộc sống hàng ngày và tại các cơ 

sở chăm sóc điều dưỡng; sắp xếp và điều khiển và tổ chức hội thảo; sắp xếp và điều khiển 

và tổ chức hội thảo liên quan đến tập luyện hoặc thúc đẩy tập luyện hoặc bài tập vận 

động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ thư viện 

tài liệu tham khảo về văn học và các bản ghi chép tài liệu; cho thuê sách; xuất bản sách; 

sản xuất phim trên băng video trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao 

[không dùng cho phim điện ảnh hoặc chương trình truyền hình và không dành cho quảng 

cáo hoặc xuất bản]; tổ chức, sắp xếp và điều khiển các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các 

sự kiện giải trí ngoại trừ điện ảnh, buổi trình diễn, vở kịch, buổi biểu diễn âm nhạc, thể 

thao, các cuộc đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền và đua ô tô; sắp xếp và điều khiển và tổ 

chức hội thảo, hội thảo đào tạo, lớp học hoặc sự kiện liên quan đến sức khỏe, tập luyện thể 

dục, thể hình; dịch vụ cung cấp phòng thu thanh hoặc ghi hình; cung cấp tiện nghi thể 

thao; dịch vụ câu lạc bộ [tiện nghi về giáo dục hoặc giải trí]; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện nghi về điện ảnh, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc đào tạo giáo dục; 

cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê đồ chơi; cho thuê máy móc và thiết bị giải 

trí; cho thuê máy móc và thiết bị trò chơi; nhiếp ảnh. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ cung 

cấp phòng tắm; dịch vụ tư vấn liên quan đến phục hồi chức năng; dịch vụ tư vấn liên quan 

đến phục hồi chức năng cho ngươi già và người tàn tật; phục hồi chức năng vật lý; xoa 

bóp và mát xa trị liệu theo phương pháp Shiatsu; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp 

xương; chữa bệnh bằng ngải (moxibustion); điều trị trật khớp, bong gân, gãy xương hoặc 

những chấn thương tương tự (những chấn thương, thương tích trong juđô); châm cứu; 

cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ y tế; cung cấp thông tin y tế; dịch vụ khám 

sức khỏe; cung cấp thông tin liên quan đến nha khoa; cung cấp thông tin liên quan đến 

bào chế và pha chế thuốc; trị liệu bằng các bài tập thể dục; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử 

dụng nh−ph−ơng pháp trị liệu băng các bài tập thể dục; cung cấp thông tin liên quan đến 

hướng dẫn chế độ ăn kiêng và dinh dưỡng sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe hoặc sử 

dụng chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; hướng dẫn chế độ ăn kiêng và 

dinh dưỡng; cung cấp phương tiện vật chất về chăm sóc điều dưỡng; chăm sóc điều 

dưỡng. 
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(210) 4-2019-24690 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(731) CHlNA TOBACCO HEBEI 

INDUSTRIAL CO.,LTD  (CN) 
No. 1, Wei Ming South Street, Qiaoxi 
District, Shijiazhuang City, Hebei 
Province, China 

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, 

không dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; cỏ để hút; thuốc lá; đầu ngậm 
điếu thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử. 

 

 
(210) 4-2019-24691 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 2.9.14; 2.9.20 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạo sạch Vĩnh 
Xuân  (VN) 
Số 277 Kinh Đông, ấp Ràng, xã Trung 
Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

 
(210) 4-2019-24692 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CHlNA TOBACCO HEBEI 

INDUSTRIAL CO.,LTD  (CN) 
No. 1, Wei Ming South Street, Qiaoxi 
District, Shijiazhuang City, Hebei 
Province, China 

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, 

không dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; cỏ để hút; thuốc lá; đầu ngậm 
điếu thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2019-24693 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 21.3.1; A26.11.12; A24.15.7 
(731) POLY (HONG KONG) GROUP 

ELECTRONIC TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED  (CN) 
Rm 108, 1/F David House, 8-20 Nanking 
St Jorden Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; thiết bị hàn vận hành bằng ga; thiết bị hàn, dùng điện; ống thổi 
của thiết bị hàn, vận hành bằng ga; mỏ hàn vận hành bằng ga; máy giặt [xưởng giặt]; máy 
khí nén; thiết bị làm sạch axetilen; đèn xì vận hành bằng ga. 

 

 
(210) 4-2019-24694 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; A1.3.16; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ truyền thông du 
lịch Mặt Trời Hà Nội  (VN) 
Thôn Điền Xá, · Quang Tiến, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe. 

 

 
(210) 4-2019-24696 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.13.25 
(591) Đỏ, da cam, trắng. 
(731) Nguyễn Thế Hùng   (VN) 

Số nhà 210, đội 16, thôn Tân Bình, xã 
Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc tóc; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

Nhóm 09: Máy ảnh (chụp ảnh); loa; tai nghe; ống kính cho máy ảnh; giá ba chân dùng 
cho máy ảnh; đồng hồ thông minh; máy tính; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; phần cứng máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức 
năng]; hộp trưng bày đồng hồ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian [đồng 
hồ]. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, chế 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm để chăm sóc móng, chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, máy ảnh (chụp ảnh), loa, tai nghe, ống kính cho mảy 
ảnh, giá ba chân dùng cho máy ảnh, đồng hồ thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy 
tính xách tay, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần cứng máy tính, thiết bị bộ nhớ máy vi 
tỉnh, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng], hộp 
trưng bày đồng hồ, dây đeo của đồng hồ đeo tay, dụng cụ đo thời gian [đồng hồ].  

 

 
(210) 4-2019-24697 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đen, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

HIWIN  (VN) 
541/6/8 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Bộ lưu điện (ups), ắc quy điện; tủ điện. 
 

 
(210) 4-2019-24698 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 11.3.14; 2.1.11; 2.1.22 
(591) Hồng, xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Quân  (VN) 
39 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 

phê; tiệm bánh mì; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng thức ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2019-24699 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.1.23; A18.1.19; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Quân  (VN) 
39 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy; sổ tay; tập (vở) học sinh; sách; dụng cụ viết (bút).  

 

Nhóm 18: Ví; túi xách; vali; ba lô; túi xách du lịch; cặp da.  
 

 
(210) 4-2019-24700 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 

(591) Cam, xanh ngọc, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Dung  (VN) 
43E Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; quạt thông gió; quạt sưởi điện; quạt trần; quạt treo tường. 
 

 
(210) 4-2019-24701 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; A26.3.5 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 

liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 

động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; kem bôi chứa thuốc; nước 

thơm chứa thuốc; xon khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; cao dán chứa thuốc; 

thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa bóp chứa thuốc; 

thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; bọt chứa thuốc; 

viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán đắp dùng trong y 

tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt 

làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích 

y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc 

dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt 

cho cơ thể người; dược phẩm để điều trị chứng loạn thần kinh; dược phẩm để điều trị bệnh 

về hệ thống thần kinh trung ương và sự rối loạn chức năng của cơ thể; dược phẩm để điều 

trị bệnh tâm thần phân liệt; chế phẩm dược để điều trị bệnh liên quan đến hóc môn; chế 

phẩm giảm đau; chế phẩm dược và chất để giảm đau (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2019-24703 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DOT  
(VN) 
133/38E Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kính mắt, đồng hồ, phụ kiện mắt kính. 

 

 
(210) 4-2019-24704 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.4.13; A3.4.24; 4.5.15; 26.1.1; 16.3.13; 

9.1.10 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Huỳnh  (VN) 
54/3T, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-24706 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; A26.4.18 
(731) XIAMEN YUEYI ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
1-5th Floor, No. 518, Sanshe Road, Jimei 
District, Xiamen, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-24707 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GUANGZHOU ZIXI MANAGEMENT 

SERVICES CO., LTD.  (CN) 
Suite 801, 379#, Shougouling Road, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ví bỏ túi; túi xách tay; ba lô; dây đeo vai 
bằng da thuộc; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi lưới dùng cho mua sắm; vali [hành 
lý]; túi xách. 

 

 
(210) 4-2019-24710 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GUANGZHOU ZIXI MANAGEMENT 

SERVICES CO., LTD.  (CN) 
Suite 801, 379#, Shougouling Road, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ví bỏ túi; túi xách tay; ba lô; dây đeo vai 

bằng da thuộc; ô; quần áọ cho vật nuôi trong nhà; túi lưới dùng cho mua sắm; vali [hành 
lý]; túi xách. 

 

 
(210) 4-2019-24711 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GUANGZHOU ZIXI MANAGEMENT 

SERVICES CO., LTD.  (CN) 
Suite 801, 379#, Shougouling Road, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo lót; quần áo ngủ; áo nịt len thể thao; áo 

choàng của phụ nữ; áo khoác gió; trang phục dệt kim; mũ; tã lót cho trẻ sơ sinh [quần áo]; 
quần áo cho người đi xe đạp; quần áo bơi; quần bơi; mũ trùm đầu [trang phục]; áo đi mưa; 
quần áo khiêu vũ; quần dài; giày; giày thể thao; găng tay [trang phục]; khăn choàng; ca 
vát; nơ [trang phục]; khăn quàng cổ; thắt lưng [trang phục]; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; 
mũ tắm; khăn choàng qua vai [trang phục]; váy cưới; tấm che mắt khi ngủ; áo choàng; áo 
khoác nhồi lông vũ; đồng phục; áo vét [trang phục]; quần áo da; áo gilê dùng cho nhiếp 
ảnh; váy; quần áo theo bộ; dây đai cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2019-24712 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GUANGZHOU ZIXI MANAGEMENT 

SERVICES CO., LTD.  (CN) 
Suite 801, 379#, Shougouling Road, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích quảng cáo hoặc kinh 
doanh; hỗ trợ điều hành thương mại hoặc công nghiệp; xúc tiến bán hàng cho người khác; 
đại lý xuất nhập khẩu; marketing; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; lập 
bản khai thuê; tuyển dụng nhân sự; tìm kiếm nguồn tài trợ. 

 

 
(210) 4-2019-24713 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 

dựng E - POWER  (VN) 
Tầng 12, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

khung kim loại cho xây dựng; lớp lót bằng kim loại cho công trình xây dựng; lớp phủ 
bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở; tấm lợp mái bằng kim loại; lợp phủ tường 
bằng kim loại; máng nước mưa bằng kim loại dưới mái nhà. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến 
trúc; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng 
và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; 
thiết lập bản vẽ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-24714 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 

dựng E - POWER  (VN) 
Tầng 12, khối B, tòa nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
khung kim loại cho xây dựng; lớp lót bằng kim loại cho công trình xây dựng; lớp phủ 
bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở; tấm lợp mái bằng kim loại; lợp phủ tường 
bằng kim loại; máng nước mưa bằng kim loại dưới mái nhà. 
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Nhóm 37: Dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp. 
 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến 
trúc; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng 
và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; 
thiết lập bản vẽ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-24715 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TH Garment  (VN) 
Số 24 ngách 360/4 tập thể Đại học Mỹ 
Thuật Công Nghiệp đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo; áo khoác ngoài [trang phục]; quần áo bó; quần 
áo lót; đồng phục. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày các sản phẩm liên quan đến 
may mặc quần áo như: quần áo may sẵn, bộ quần áo, áo khoác ngoài [trang phục], quần 
áo bó, quần áo lót, đồng phục, quần dài, quần áo bơi, quần áo tắm, váy, quần áo ngủ, áo 
choàng, quần áo có họa tiết thêu. 

 

 
(210) 4-2019-24716 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED  (CN) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 
di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần 
mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
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(210) 4-2019-24717 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 18.5.1; 8.3.2; A18.1.8; 7.11.1; 

18.1.11; A18.1.12; 18.3.14 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh, da cam, ghi. 
(731) ECOTEK CANADA PROMOTION 

TRADE CORPORATION  (CA) 
1188 West Georgia Street, Unit 1440, 
Vancouver, British Columbia, Canada, 
V6E 4A2 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho nhà bếp dùng điện; thiết bị cơ - điện để chế biến đồ uống; thiết 

bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy 
cắt bánh mỳ; máy trộn; máy ép thực phẩm chạy điện; máy sản xuất bia; máy xay; máy 
giặt; thiết bị đóng cửa bằng điện; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực thiên văn; thiết bị và dụng cụ hóa học; 
thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ vật lý; dụng cụ đo; dụng cụ biến cảm; 
hệ thống điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động; thiết bị đọc sách điện 
tử; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát âm thanh; máy thu thanh và 
thu hình; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]; bộ chỉnh lưu dòng điện; bảng điều khiển [điện]; dây dẫn điện, 
điện thoại di động; dụng cụ đo điện; máy tính, máy tính xách tay. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm sạch chất thải; hệ thống 
và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ 
thống lọc khí; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sấy 
khô. 

 
Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng mua bán các sản phẩm điện gia dụng, điện lạnh và điện tử, cụ 
thể là: máy dùng cho nhà bếp dùng điện, thiết bị cơ - điện để chế biến đồ uống, thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy cắt 
bánh mỳ, máy trộn, máy ép thực phẩm chạy điện, máy sản xuất bia, máy xay, máy giặt, 
thiết bị đóng cửa bằng điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị và dụng 
cụ dùng cho lĩnh vực thiên văn, thiết bị và dụng cụ hóa học, thiết bị và dụng cụ quang 
học, thiết bị và dụng cụ vật lý, dụng cụ đo, dụng cụ biến cảm, hệ thống điều khiển truy 
cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động, thiết bị đọc sách điện tử, thiết bị truyền phát tín 
hiệu điện tử, thiết bị truyền phát âm thanh, máy thu thanh và thu hình, xuất bản phẩm điện 
tử (có thể tải xuống), phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ 
chỉnh lưu dòng điện, bảng điều khiển [điện], dây dẫn điện, điện thoại di động, dụng cụ đo 
điện, máy tính, máy tính xách tay, hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và thiết bị làm 
sạch chất thải, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và 
thiết bị vệ sinh, hệ thống lọc khí, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị sấy khô; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; quảng 
cáo. 
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(210) 4-2019-24718 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LAMI HOLDING LIMITED  (CN) 

35/F., One Midtown, 11 Hoi Shing Road, 
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; tẩu hút 

thuốc lá; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá, dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá 
điện tử; đầu lọc cho thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; bình sinh hơi cho 
người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-24719 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.23; A5.3.14; 1.15.23 
(731) Dương Nhật Cường  (VN) 

Phòng 101, tập thể A1, đường Tạ Quang 
Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-24720 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) KUUS INC.  (CA) 

450 Tapscott Rd., Unit 5&6, 
Scarborough M1B 1Y4, Ontario, 
CANADA 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bọ và côn trùng, chất diệt côn trùng, chất diệt loài gây hại. 

 

 
(210) 4-2019-24721 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ, xám. 
(731) LACER, S.A.  (ES) 

Sardenya, 350, 08025 Barcelona, Spain 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng để làm sạch răng; chế phẩm làm sạch răng; dung dịch súc rửa 
nha khoa, không chứa thuốc; chế phẩm dùng để làm sạch răng giả; dung dịch làm sạch 
miệng; nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh răng; gel đánh 
răng; chế phẩm đánh răng dạng lỏng; chế phẩm dạng xịt dùng cho răng miệng; tất cả các 
sản phẩm kể trên không dùng cho mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 05: Dung dịch súc rửa nha khoa có chứa thuốc; chế phẩm và vật liệu nha khoa, và 
chế phẩm đánh răng có chứa thuốc; chế phẩm dược phẩm dùng trong nha khoa; cồn ngọt 
[chế phẩm dược phẩm]; dung dịch làm sạch miệng có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-24722 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.7.1; 25.5.25; 26.1.6; 10.5.25; 1.15.15; 

1.3.1; 24.15.3; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

đen, vàng, xanh tím than, xanh nước 
biển, tím xanh da trời, nâu, hồng, be. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 
được. 

 
 

 
(210) 4-2019-24723 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.7.1; 25.5.25; 26.1.6; 10.5.25; 1.15.15; 

1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 24.15.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

đen, vàng, xanh tím than, xanh nước 
biển, tím xanh da trời, nâu, hồng, be. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được. 
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Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
 

 
(210) 4-2019-24724 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.6; 26.1.2; A26.1.18; 1.3.1; 2.7.1; 

24.15.3; 10.5.25; 1.15.15; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, 

đen, vàng, xanh tím than, xanh nước 

biển, tím xanh da trời, nâu, hồng, be. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
 

 
(210) 4-2019-24725 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 1.3.1; A26.1.18; 26.1.6; 25.5.25; 

24.15.3; 3.7.19; 5.13.25; 25.1.6 

(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, hồng, vàng, trắng, ghi, 

nâu. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
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(210) 4-2019-24727 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; 26.1.6; 

5.13.25; 3.7.19; 24.15.3 

(591) Xanh tím than, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh da trời, hồng, vàng, trắng, 

nâu, ghi. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
 

 

 
(210) 4-2019-24728 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh tím than, xanh lá cây, vàng, trắng, 

hồng đậm. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
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(210) 4-2019-24729 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; 25.1.6; 

26.1.6; 3.7.19; 24.15.3; 5.13.25 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, tím, hồng, vàng, trắng, 
ghi, nâu. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 
được. 

 

 
(210) 4-2019-24730 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; A25.3.3 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, vàng, trắng, 

hồng đậm. 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 

(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 
được. 

 

 
(210) 4-2019-24731 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; 1.15.15; 24.15.3; 1.3.1 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng, vàng, đen, trắng, xám, nâu. 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 

(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
 

 
(210) 4-2019-24732 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6 

(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng, vàng, đen, trắng, xám, nâu. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
 

 
(210) 4-2019-24733 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 26.1.6 

(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng, vàng, trắng, xám, nâu. 

(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 
(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được.  

 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
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(210) 4-2019-24734 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; 26.1.2; A26.1.18; 1.3.1 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng, vàng, trắng, xám, nâu. 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam 

(Taisun Vietnam Co., Ltd.)  (VN)
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 
được. 

 

 
(210) 4-2019-24735 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 1229980 11.03.2014 US 

(731) BALBOA APPS LLC  (US) 
1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong tìm kiếm và truy cập thông tin trên internet, 
thư điện tử, gửi tin nhắn điện tử, và phát triển ứng dụng; phần mềm hệ điều hành máy vi 
tính và máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2019-24736 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh, xám, trắng. 
(731) TRISYSTEMS ENGINEERING SDN. 

BHD.  (MY) 
No 6, Jalan Tiang U8/91, Taman 
Perindustrian Bukit Jelutong, 40150 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán thiết bị xử lý trong lĩnh vực dầu khí; cung cấp thông tin thương mại liên 
quan đến ngành dầu khí; dịch vụ bán lẻ phụ tùng thay thế cho thiết bị sử dụng trong lĩnh 
vực dầu khí; tư vấn quản lý kinh doanh và nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật dầu khí; dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến bán thiết bị sử dụng trong lĩnh vực dầu khí. 
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(210) 4-2019-24737 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh, xám, trắng. 
(731) TRISYSTEMS ENGINEERING SDN. 

BHD.  (MY) 
No 6, Jalan Tiang U8/91, Taman 
Perindustrian Bukit Jelutong, 40150 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí; nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật dầu 

khí; phân tích và thử nghiệm các dịch vụ liên quan đến thiết bị được sử dụng trong lĩnh 
vực dầu khí; dịch vụ thiết kế kỹ thuật liên quan đến lắp đặt và thử nghiệm sản phẩm trong 
lĩnh vực dầu khí; phân tích và đánh giá thiết kế sản phẩm trong lĩnh vực dầu khí. 

 

 
(210) 4-2019-24738 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 14.7.1 
(731) PREMIER SHOE INDUSTRIES SDN 

BHD  (MY) 
11A & 15, Jalan 6/2, Kawasan 
Perindustrian, Taman Sri Serdang, 
43300, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ để phòng ngừa tai nạn hoặc chấn thương; mũ bảo vệ để phòng 

ngừa tai nạn hoặc chấn thương; giày bảo hộ để phòng ngừa tai nạn hoặc chấn thương; 
miếng bảo vệ mắt; găng tay bảo hộ sử dụng trong công nghiệp để phòng ngừa tai nạn 
hoặc chấn thương; bộ đồ bảo hộ (chống lại tai nạn hoặc chấn thương). 

 

 
(210) 4-2019-24739 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 14.7.1 
(731) PREMIER SHOE INDUSTRIES SDN 

BHD  (MY) 
11A & 15, Jalan 6/2, Kawasan 
Perindustrian, Taman Sri Serdang, 
43300, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ đội đầu; giày cao cổ; găng tay [trang phục]; đế cho 

đồ đi chân. 
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(210) 4-2019-24740 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2; 25.5.25 
(731) PIONEER ADHESIVES, INC.  (PH) 

No. 731 Aurora Boulevard, Quezon City 
1112, Metro Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, thuốc màu; chất bảo quản gỗ; chất pha loãng sơn; chất pha loãng 

cho sơn; chế phẩm làm sạch bề mặt để sơn; chế phẩm bảo vệ kim loại; sơn lót; nước men 
bóng [chất màu, sơn]; sơn chống cháy; chất nhuộm màu; chất nhuộm; sơn phủ [sơn]; sơn 
phủ cho tấm lợp mái [sơn]; sơn phủ cho giấy dầu phủ mái [sơn]; sơn cho đồ gốm; mỡ 
chống gỉ; dầu chống gỉ; chế phẩm chống gỉ; sơn phủ cho gỗ [sơn]. 

 

 
(210) 4-2019-24741 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh nước biển, xanh tím than, trắng. 
(731) PIONEER ADHESIVES, INC.  (PH) 

No. 731 Aurora Boulevard, Quezon City 
1112, Metro Manila, Philippines 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, thuốc màu; chất bảo quản gỗ; chất pha loãng sơn; chất pha loãng 

cho sơn; chế phẩm làm sạch bề mặt để sơn; chế phẩm bảo vệ kim loại; sơn lót; nước men 
bóng [chất màu, sơn]; sơn chống cháy; chất nhuộm màu; chất nhuộm; sơn phủ [sơn]; sơn 
phủ cho tấm lợp mái [sơn]; sơn phủ cho giấy dầu phủ mái [sơn]; sơn cho đồ gốm; mỡ 
chống gỉ; dầu chống gỉ; chế phẩm chống gỉ; sơn phủ cho gỗ [sơn]. 

 
 

(210) 4-2019-24742 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 2.9.4; 4.5.21; A9.7.22 
(731) Lương Minh Thạch  (VN) 

Số 2, ngách 186/3, phố Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp 
thông tin thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin thống kê. 
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(210) 4-2019-24743 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.10; 4.3.3; 26.1.1; 25.1.5; A25.1.10; 

25.12.1; 26.15.1 
(731) Yến Sào Sơn Hà  (VN) 

395 đại lộ Hùng Vương, phường Cam 
Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ yến huyết khô 

làm sạch, thực phẩm chế biến từ yến, dụng cụ chế biến yến như nồi chưng yến, thiết bị 
nuôi yến như máy gọi yến, đại lý mua bán ký gửi yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ 
yến huyết khô làm sạch, thực phẩm chế biến từ yến, dụng cụ chế biến yến như nồi chưng 
yến, thiết bị nuôi yến như máy gọi yến. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi yến. 

 

 
(210) 4-2019-24744 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 24.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Gia Vũ  (VN) 
Số 8, ngõ 322E, đường Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư công 

nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gối, đệm, chăn, ga trải giường, giường, tủ, bàn, ghế, mành rèm bằng 

tre, nứa, gỗ (dùng trong nhà), mành rèm cửa bằng vải, mành rèm cửa bằng sợi tự nhiên. 
 

 
(210) 4-2019-24746 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.21; A26.11.8; A26.11.12; 1.15.23
(591) Xanh, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - hóa mỹ phẩm Phương 
Nghĩa  (VN) 
410 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-24747 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục 
BEEBLUE HOUSE  (VN) 
769/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ nuôi dạy và đào tạo trong nhà trẻ; dạy và đào tạo trẻ nhỏ; giáo dục 

mầm non; giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ chức và hướng dẫn hội thảo. 
 

 
(210) 4-2019-24748 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GRACE 
MONTESSORI Việt Nam  (VN) 
67/1 đường An Bình, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ nuôi dạy và đào tạo trong nhà trẻ; dạy và đào tạo trẻ nhỏ; giáo dục 

mầm non; giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ chức và hướng dẫn hội thảo. 
 

 
(210) 4-2019-24749 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN 14 5DZ 
Company No. 07701858 United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-24752 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 1.15.23 
(731) SURESH KAMAL SRINIVAS   (IN) 

1-83-33, MIG No. 47, Sector - 5, MVP 
Colony, Visakhapatnam, Urban LB 
Colony, Visakhapatnam, A.P - 530 017, 
India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn luyện tập yoga; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phân 

phối dụng cụ để tập yoga và thiết bị thể thao; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến 
yoga.  

 

 
(210) 4-2019-24753 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.2; 26.4.2; A26.4.18; 25.5.2; 

25.1.5; A26.11.7 
(591) Đỏ, vàng nhạt, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sâm Hồng Ngọc 

Bảo  (VN) 
Lầu 1, 55 đường ĐHT30, khu phố 4, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống); rượu ngâm sâm (không dùng cho mục đích y tế); rượu ngâm 

hồng sâm (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-24755 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DONGGUAN CITY AUSTRIAN 

POWER ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Dalong Dadun Village, Xiegang Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 09: Sạc pin cho điện thoại (phone charger); dây cáp điện; tai nghe (headset); phích 
cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; giá đỡ dùng cho điện thoại di 
động (stands adapted for mobile phones); bộ đảo điện. 

 

 
(210) 4-2019-24757 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và xuất nhập khẩu Toàn 
Phát  (VN) 
Tổ 3 cụm 1, ngõ 345 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy lọc; máy bơm nước; máy làm sạch bể bơi; máy phát điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bồn tắm; thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của nhiệt); 
thiết bị xông hơi ướt (bằng sức nóng của nhiệt); thiết bị tắm hơi; máy đun nước tắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy lọc, máy bơm nước, máy làm sạch bể bơi, máy 
phát điện, thiết bị lọc nước, bồn tắm, thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của nhiệt), 
thiết bị xông hơi ướt (bằng sức nóng của nhiệt), thiết bị tắm hơi, máy đun nước tắm.  

 

 
(210) 4-2019-24758 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Kiều Ngọc   (VN) 

40 ngách 241/21 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 44: Chăn nuôi, nhân giống động vật, dịch vụ làm đẹp cho thú cưng, dịch vụ thú y.  

 

 
(210) 4-2019-24759 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.6.3; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Hồng đậm, trắng. 
(731) Nguyễn Kiều Ngọc   (VN) 

40 ngách 241/21 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ đồ cho thú vật nuôi cát vệ sinh, cát thơm dùng cho vật nuôi 
trong nhà [lót ổ], quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng cổ dùng cho động vật, giường cho 
vật nuôi trong nhà, đồ chơi cho thú nuôi. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi, nhân giống động vật, dịch vụ làm đẹp cho thú cưng, dịch vụ thú y.  

 

 
(210) 4-2019-24760 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Đỏ, đen, vàng đất, trắng, xanh lá, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam    (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2019-24761 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Đỏ, đen, vàng đất, trắng, xanh lá, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  

 

 
(210) 4-2019-24762 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Đỏ.
(731) Công ty cổ phần hàng không 

VIETJET    (VN) 
302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; vận tải hàng không; dịch vụ chuyên 
chở hàng hóa; cho thuê máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; dịch vụ 
cho thuê kho hàng; đại lý vé máy bay.  

 

 
(210) 4-2019-24763 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần hàng không 

VIETJET   (VN) 
302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; vận tải hàng không; dịch vụ chuyên 

chở hàng hóa; cho thuê máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; dịch vụ 
cho thuê kho hàng; đại lý vé máy bay.  

 

 
(210) 4-2019-24764 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần hàng không 

VIETJET   (VN) 
302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; vận tải hàng không; dịch vụ chuyên 

chở hàng hóa; cho thuê máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; dịch vụ 
cho thuê kho hàng; đại lý vé máy bay.  

 

 
(210) 4-2019-24765 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; 5.3.7; A24.7.21; A24.7.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, hồng, xanh dương, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần hàng không 

VIETJET    (VN) 
302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; vận tải hàng không; dịch vụ chuyên 

chở hàng hóa; cho thuê máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; dịch vụ 

cho thuê kho hàng; đại lý vé máy bay.  
 

 
(210) 4-2019-24766 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.4.7; 26.15.15

(591) Đen, trắng, xanh tím than, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng VCS  (VN) 
Số 120 ngách 72/73, đường Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; trang trí nội thất, ngoại thất công trình xây dựng; thi công, sửa chữa 

các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết kế nội thất, ngoại thất công trình xây dựng 

(không bao gồm thiết kế vườn hoa cây cảnh, công viên).  
 

 
(210) 4-2019-24767 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Đen, đỏ. 

(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED   (SG) 

9 Raffes Place, #12-01 Republic Plaza, 

Singapore 048619  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích 

thương mại, khuyến mãi và/hoặc quảng cáo; các chương trình khách hàng thân thiết có 

phiếu thân thiết và điểm thân thiết mang lại lợi nhuận để thưởng cho các khách hàng 

thường xuyên.    

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống cho những khách hàng được ưu tiên.  
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(210) 4-2019-24768 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED    (SG) 
9 Raffes Place, #12-01 Republic Plaza, 
Singapore 048619 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Điều hành (quản lý) kinh doanh khách sạn, khách sạn cạnh đường (cho khách 

có ôtô) và chỗ ở tạm thời bao gồm cả các khách sạn có phòng, căn hộ có dịch vụ; các dịch 
vụ liên hệ với công chúng liên quan đến chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn 
cạnh đường cho khách có ôtô, các khách sạn có phòng ở và các căn hộ có dịch vụ; tiếp thị 
chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, khách sạn 
có phòng ở và những căn hộ có dịch vụ bao gồm cả việc quảng cáo các dịch vụ nêu trên 
qua internet và các mạng máy tính toàn cầu khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; cung cấp nhà ở có tiện nghi tạm 
thời; cung cấp phòng, căn hộ có dịch vụ (tạm thời); chuẩn bị và phục vụ thức ăn, đồ uống; 
cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống và cà 
phê, quầy cà phê, quầy nước trái cây, quầy ăn uống nhẹ, quầy rượu, quầy bar, phòng chờ, 
cho thuê chỗ đủ tiện nghi cho ăn uống; cho thuê phòng họp; cho thuê phòng; cung cấp 
dịch vụ phòng cho khách ở khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn và nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2019-24769 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bút bi; bút lông; bút dạ quang; tập (vở) học sinh.  

 

 
(210) 4-2019-24770 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bút bi; bút lông; bút dạ quang; tập (vở) học sinh.  
 

 
(210) 4-2019-24771 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bút bi; bút lông; bút dạ quang; tập (vở) học sinh.  
 

 
(210) 4-2019-24772 (220) 04.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.2; 5.7.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Đào Đức Hưng   (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình    

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la, mứt kẹo, bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-24773 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; A26.1.18; 

25.5.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
kính Nhật - Việt  (VN) 
Lô C2 - khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 19: Kính dán an toàn nhiều lớp. 
 

 
(210) 4-2019-24774 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.7.2; 1.15.24; 5.3.20 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Công Thụy   (VN) 
Thôn Đoài, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang; rượu vốt-ca; rượu uýt-ki; rượu sâm panh.  
 

 
(210) 4-2019-24775 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.7.17; 11.3.18; 26.1.6; 26.7.25; 26.3.4; 

A26.3.5; A11.3.3; A11.3.7 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và phát triển Sáu 
Tám  (VN) 
Số 34 ngách 79/106 đường Cầu Giấy, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-24776 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.5.3; 8.7.5; 1.15.21 

(591) Xanh biển, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Đức Bình  
(VN) 
2552 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng bò bía đậu xanh.  
 

 
(210) 4-2019-24777 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitafood  
(VN) 
Số nhà LP20, Trung Kính, tổ 49, phường 

Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao; chất thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, chè 

(trà), cacao.  
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(210) 4-2019-24778 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitafood  
(VN) 
Số nhà LP20, Trung Kính, tổ 49, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; nước uống thảo dược. 
 

Nhóm 30: Cốm trà hòa tan; bột trà hòa tan; bột; bột thực phẩm hòa tan.  
 

 
(210) 4-2019-24779 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Đỗ Danh Nam  (VN) 
P603, CT1 khu đô thị Yên Hòa 
Parkview, số 3 Vũ Phạm Hàm, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép/nghiền trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy rửa bát đĩa; 

máy hút bụi dùng cho gia đình. 
 

Nhóm 11: Máy pha cà phê sử dụng điện; máy sấy thực phẩm; nồi nấu dùng điện; hệ thống 
và thiết bị nấu nướng; bếp nấu dùng điện; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-24780 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ phát 
triển bất động sản An Lạc 
Tân  (VN) 
12 đường số 1, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây dựng 
công trình.  
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(210) 4-2019-24781 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ phát 
triển bất động sản An Lạc 
Tân   (VN) 
12 đường số 1, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê bất động sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây dựng 
công trình.  

 

 
(210) 4-2019-24782 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S  (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su; gối; 

giường.  
 

 
(210) 4-2019-24783 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 26.5.1 
(591) Đen, đỏ, đỏ thẫm, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
TUICO  (VN) 
14/12/7 đường số 53, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ ăn nhẹ trên cơ sở quả hạch; quả hạch đã được chế biến; lát khoai tây rán 

giòn; lát khoai tây mỏng; đồ ăn nhanh trên cơ sở rong biển. 
 

Nhóm 30: Đồ ăn nhanh (snack) trên cơ sở ngũ cốc.  
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(210) 4-2019-24785 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  

(VN) 
Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2019-24786 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty Cổ phần đầu tư 

thương mại dược Quốc Tế  
(VN) 
Tầng 2, BT12, số nhà 8, khu đô tbị An 
Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa cho trẻ em (không dùng cho trẻ sơ sinh); đồ uống làm từ sữa, sữa 

là chủ yếu; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; sữa chua; 
sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2019-24787 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh cổ vịt. 
(731) EZSVS (SHENZHEN) TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
308, Huibeng Building, No.12, Gaoxin 
Nanqi Road, South District Of Scientific 
Park, Nansban District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn trong thiết kế 

và phát triển phần cứng máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; thiết kế công nghiệp.  
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(210) 4-2019-24788 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A26.4.18 
(591) Nâu đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế và 
xây dựng Luisstyle Việt Nam  
(VN) 
Số 54, ngõ 80, phố Đại Linh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2019-24789 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 8.1.1; 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Cam đất, vàng đậm, trắng, đen, vàng 

nâu, hồng phấn, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Bửu Điền  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; cà phê; ca cao; sô cô la; bánh quy; kẹo. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; 
nước uống có gaz; mật hoa quả. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tụ phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 

 
(210) 4-2019-24790 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.6.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH BELL WIF  (VN) 

G60, Trung tâm mua sắm AEON Tân 
Phú Celadon, số 30 Bờ Bao Tân Thắng, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IP LEADER (IP 
LEADER CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: con vật nuôi trong nhà, thú cảnh, chó, mèo, thức ăn cho vật 

nuôi, đồ dùng phục vụ vật nuôi trong nhà như lồng, dây xích- vòng cổ, thuốc thú y, quần 

áo, đồ dùng ăn uống, hoá mỹ phẩm, sữa tắm, thuốc nhuộm lông, giày dép, đồ chơi, xương 

gặm, bánh thưởng, dụng cụ vệ sinh, dụng cụ chăm sóc lông, phụ kiện trang trí, cát vệ 

sinh, thảm lót vệ sinh, bỉm vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-24791 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Nâu vàng đậm, nâu vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược NATURE 
Việt Nam  (VN) 
Số 19 đường 18, khu phố 3, phưòng Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-24792 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(731) XIAMEN YAN PALACE 

BIOENGINEERING DEVELOPMENT 

CO., LTD.  (CN) 

Room 1305, No.321 Jiahe Road, Siming 

District, Xiamen City, Fujian Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; anbumin cho mục đích nấu ăn; tủy động vật cho thực phẩm; 

nước dùng cô đặc; chiết xuất của thịt; sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2019-24793 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) XIAMEN YAN PALACE 

BIOENGINEERING DEVELOPMENT 
CO., LTD.  (CN) 
Room 1305, No.321 Jiahe Road, Siming 
District, Xiamen City, Fujian Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; anbumin cho mục đích nấu ăn; tủy động vật cho thực phẩm; 

nước dùng cô đặc; chiết xuất của thịt; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2019-24795 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.1.3; 4.2.20; 3.7.16; A5.5.20; A5.5.21; 

6.1.2 
(731) XIAMEN YAN PALACE 

BIOENGINEERING DEVELOPMENT 
CO., LTD.  (CN) 
Room 1305, No.321 Jiahe Road, Siming 
District, Xiamen City, Fujian Province, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu; marketing.  

 

 
(210) 4-2019-24796 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 6.1.2; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH Cánh Đồng 

Vàng   (VN) 
57-59 đường số 3, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ đậu phộng; mứt dạng lỏng (sệt); sản phẩm chế biến từ đậu phộng; sản phẩm 

chế biến từ rau quả; sản phẩm chế biến từ mè; sản phẩm chế biến từ hạt phỉ (hạt dẻ).  
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Nhóm 30: Sô cô la; xốt ma-don-ne (mayonnaise); nước xốt [gia vị]; mì sợi; ka dé (làm từ 
đường, bột, hương, màu, phụ gia thực phẩm); kem phủ (topping: sô cô la, caramel và các 
loại trái cây); bánh pizza; thức ăn ngũ cốc sấy; gạo; chè (trà). 

 

Nhóm 31: Hoa quả tươi (trái cây tươi); hạt [ngũ cốc]; nấm tươi; khoai tây tươi; rau tươi; 
lúa mì. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; sirô dùng cho đồ uống; cocktail (không có cồn); 
nước ép hoa quả (đồ uống) không dùng trong y tế; nước trái cây cô đặc (không có cồn); 
chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn; đồ uống hoa quả có cồn; rượu mùi; rượu vang; rượu cốc tai; 
rượu hỗn hợp. 

 

 
(210) 4-2019-24797 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-24798 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2019-24799 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và Sinh học Y tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2019-24800 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-24801 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-24802 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-24803 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-24804 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-24805 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-24806 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 25.5.25 
(591) Xanh dương nhạt, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Thị Nga  
(VN) 
Thôn 5, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bả ma tít; bột trát tường, thạch cao; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-24807 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A5.5.20; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xanh da trời, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ, sơn chống thấm; sơn. 
 

 
(210) 4-2019-24808 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 24.1.1; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, vàng cam dậm, 

vàng cam nhạt, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ, sơn chống thấm; sơn. 

 

 
(210) 4-2019-24809 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 24.1.1; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ, sơn chống thấm; sơn. 

 
 

 
(210) 4-2019-24810 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; 26.5.1; 24.1.1; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Quyết Trí  
(VN) 
Số 9, ngõ 1, xóm Đại Khang, xã Hữu 
Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn giả đá (sơn tạo vân giả đá); sơn lót; sơn phủ, sơn chống thấm; sơn. 
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(210) 4-2019-24811 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.21; 20.5.15; 2.9.8 
(591) Vàng cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thắng  (VN) 
Thôn Hòa, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 

dịch vụ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 
 

 
(210) 4-2019-24812 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; 1.15.23; 26.11.3; 4.5.1; 5.3.7; 

A5.1.5; 5.3.20; A5.1.12 
(591) Xanh lá, xanh cốm, trắng, ghi xám, xanh 

ngọc, nâu. 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát VINA  

(VN) 
201D, ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng, cụ thể là: bát, đũa, rổ, giá, đèn xông tinh dầu (không có 

chức năng chiếu sáng), tất cả các sản phẩm kể trên làm từ gỗ dừa. 
 
 

 
(210) 4-2019-24813 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.13; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HDNEW Hà Nội  (VN) 
Số 1, ngách 127/63 Lê Đức Thọ, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn; thiết bị camera. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị nghe nhìn; lắp đặt và sửa chữa camera; tư vấn, đưa 
ra giải pháp lắp đặt thiết bị nghe nhìn. 
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(210) 4-2019-24815 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) UNITED SINGAPORE 

INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 

73 Sennett Avenue, East Coast Hill, 

Singapore 467081 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai. 
 

 
(210) 4-2019-24819 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.5; 26.15.15; 26.3.23; A7.1.12; 

7.1.24; 7.3.11; A7.5.8 

(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, đỏ, cam, 

trắng. 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
WINCONS  (VN) 
97/34 Năm Châu, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin về thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết 

hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; tư vấn tổ chức và điều 

hành kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ trung 

gian thương mại. 

 

Nhóm 36: Đầu tư quỹ; đầu tư vốn; quản lý tài chính; tư vấn tài chính; môi giới; quản lý 

bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây 

dựng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng 

trực tuyến; môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; 

thông tin về vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 

thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thăm dò địa chất. 
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(210) 4-2019-24820 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

WINCONS  (VN) 
97/34 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Thông tin về thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết 
hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ trung 
gian thương mại. 

 

Nhóm 36: Đầu tư quỹ; đầu tư vốn; quản lý tài chính; tư vấn tài chính; môi giới; quản lý 
bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây 
dựng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng 
trực tuyến; môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; 
thông tin về vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thăm dò địa chất. 

 

 
(210) 4-2019-24821 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

WINCONS  (VN) 
97/34 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng 

trực tuyến; môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; 
thông tin về vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-24824 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 5.13.25; 25.1.25; 25.1.9; A5.3.13
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Hoàng Phượng  (VN) 
214/ATH, xã An Bình Tây, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 03: Lông mi giả. 
 

 
(210) 4-2019-24825 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Bùi Thành Nhân  (VN) 
I 2, cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-24826 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hoa 
Cẩm Tú  (VN) 
Số 18 phố Hàng Đường, phường Hàng 

Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ khách sạn cạnh đường 

cho khách có ô tô. 
 

 
(210) 4-2019-24827 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) FIDESCHEM INTERNATIONAL 

INCORPORATION PTE. LTD.  (SG) 

6 Eu Tong Sen Street, #11-09 The 

Central, Singapore 059817 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dung 

dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-24828 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Healthy USA  (VN) 
17 đường 1A, khu dân cư Đại Phúc, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-24829 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Healthy USA  (VN) 
17 đường 1A, khu dân cư Đại Phúc, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-24832 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 25.7.25 
(591) Cam cháy, hổ phách, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH Na Beauty 

Natural  (VN) 
175/60/9 đường số 2, khu phố 1, phường 
Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào (đã qua chế biến); thạch yến; trái cây sấy 
khô; mứt quả ướt; thạch trái cây. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát làm từ yến [đồ uống]; nước ép trái cây [đồ 
uống]. 
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(210) 4-2019-24834 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trần Mai Lan  (VN) 
P219 - CT1 - đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng da, dầu 

gội đầu, nước hoa, phấn trang điểm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm cho em bé; chất bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; dược phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm như: mỹ phẩm (kem dưỡng da, sữa rửa mặt, 
sữa dưỡng da, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, phấn trang điểm, son môi), thực 
phẩm như: bánh kẹo; mua bán trang thiết bị cụ thể là: ống nghe, ống thủy, cân, máy siêu 
âm, máy điện tim, máy điện não, máy điện cơ; mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế, đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2019-24835 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Mai Lan  (VN) 
P219 - CT1 - đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng da, dầu 

gội đầu, nước hoa, phấn trang điểm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm cho em bé; chất bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; dược phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm như: mỹ phẩm (kem dưỡng da, sữa rửa mặt, 
sữa dưỡng da, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, phấn trang điểm, son môi), thực 
phẩm như: bánh kẹo; mua bán trang thiết bị cụ thể là: ống nghe, ống thủy, cân, máy siêu 
âm, máy điện tim, máy điện não, máy điện cơ; mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế, đồ uống y tế. 
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(210) 4-2019-24837 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân  (VN) 
Số 446 Trần Khát Chân, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2019-24839 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần PRIME GROUP  

(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, vật liệu lợp mái không bằng kim loại, 
ngói cong, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-24840 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LUXUBU  (VN) 
145/46 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 

và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-24841 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.5; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Hồng phấn, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NATURES 
MIRACLES  (VN) 
88/3 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; sản phẩm chế biến từ nấm 
linh chi (dùng cho mục đích y tế); nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-24842 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 24.1.1; 26.1.1 
(591) Lam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục và chứng nhận Việt 
VERITAS  (VN) 
21/3 đường 49, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ hướng 

dẫn, giảng dạy; dịch vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]; giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2019-24843 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A20.1.3; 26.11.3 
(591) Đen, lam, vàng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục và chứng nhận Việt 
VERITAS  (VN) 
21/3 đường 49, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ vẽ; bút vẽ; bút lông để vẽ; bút [đồ dùng văn phòng]; bút lông để viết; 

dụng cụ viết. 
 

Nhóm 18: Ba-lô; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; túi sách học sinh; vali; vali có bánh 
xe. 

 

 
(210) 4-2019-24845 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.11.3; 

A26.11.12; 2.9.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
OLGA Việt Nam  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da; sữa rửa mặt; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo. 
 

 
(210) 4-2019-24846 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 5.3.16 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
OLGA Việt Nam  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da; sữa rửa mặt; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo. 
 

 
(210) 4-2019-24847 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.16 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
OLGA Việt Nam  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dưỡng da; sữa rửa mặt; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 

 

 
(210) 4-2019-24848 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.4.7 
(591) Nâu, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) 1. Hoàng Thùy Dương  (VN) 
Xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

2. Hoàng Tuấn Anh  (VN) 
Xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du 

lịch. 
 

 
(210) 4-2019-24849 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.4; 26.1.2; 26.1.5; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phong Kiều  (VN)
21 đường 26, khu phố 2, phường Cát Lái, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Màng nhựa hdpe (màng nhựa chống thấm không dùng để bao gói, không dùng 

trong xây dựng). 

 

Nhóm 35: Mua bán màng nhựa chống thấm hdpe, màng che phủ dùng trong nông nghiệp, 

thủy sản. 
 

 
(210) 4-2019-24850 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 24.1.1; 5.13.1; A5.3.13; 

5.13.25 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Anh   (VN) 
9 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; đinh bằng kim loại; ốc vít bằng kim 

loại; bản lề cửa bằng kim loại; thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn 

kéo bàn, tủ).   

 

Nhóm 35: Mua bán khóa bằng kim loại; mua bán ổ khóa bằng kim loại; mua bán đinh 

bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản lề cửa bằng kim loại; mua bán 

thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn kéo bàn, tủ). 
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(210) 4-2019-24851 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; A1.1.10; 24.1.1; 5.13.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Anh    (VN) 
9 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khóa bằng kim loại; mua bán ổ khóa bằng kim loại; mua bán đinh 

bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản lề cửa bằng kim loại; mua bán 
thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn kéo bàn, tủ). 

 

 
(210) 4-2019-24852 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.3.7; 11.3.18; 

1.15.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Hoạc Xuân Liêm   (VN) 

205/10/29 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-24853 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thành Công   (VN) 
Số nhà 81, tổ dân phố 1 Đình, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể 

(mỹ phẩm); nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế), sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y; kem bôi ngoài da (dùng cho 
mục đích y tế trị các bệnh mẩn ngứa, côn trùng đốt, hắc lào, viêm chân lông, nước hoặc 
hóa chất ăn da); dầu gội đầu chị nấm da đầu (dùng cho mục đích y tế); nước súc miệng 
(dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, kem dưỡng da (mỹ phẩm), dầu gội 

đầu, chế phẩm vệ sinh thân thể (mỹ phẩm), nước súc miệng (không dùng cho mục đích y 

tế), sữa tắm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y, kem bôi ngoài da (dùng cho 

mục đích y tế trị các bệnh mẩn ngứa, côn trùng đốt, hắc lào, viêm chân lông, nước hoặc 

hóa chất ăn da), dầu gội đầu chị nấm da đầu (dùng cho mục đích y tế), nước súc miệng 

(dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-24854 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.3.1; 26.13.1; 26.1.1 

(591) Cam, tím, vàng, đỏ, xanh dương, xanh 

ngọc, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất sơn công nghiệp 
Đăng Huy   (VN) 
ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, 

huyện Đức Hòa, Long An  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống bán lẻ và sỉ các mặt hàng: sơn, véc ni, bột trét tường; 

thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng như: sơn, véc ni, bột trét 

tường; nhượng quyền thương mại.  
 

 
(210) 4-2019-24855 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.3.1; 26.13.1 

(591) Tím, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất sơn công nghiệp 
Đăng Huy   (VN) 
ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, 

huyện Đức Hòa, Long An   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn.   

 

Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống bán lẻ và sỉ các mặt hàng: sơn, véc ni, bột trét tường; 

thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng như: sơn, véc ni, bột trét 

tường; nhượng quyền thương mại.  
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(210) 4-2019-24856 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xám, đen. 
(731) Phạm Hùng Cường   (VN) 

158/8 đường 12, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm thanh 

(mixer); ống nói (micro); tivi (máy thu hình). 
 

 
(210) 4-2019-24857 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH (Việt Nam) Cơ 

Điện ASIA  (VN) 
Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe như: bố thắng, vi mạch dùng cho xe cộ (IC), bộ phận 

đánh lửa dùng cho xe cộ (bugi), sạc điện dùng cho xe cộ, còi báo cho xe cộ, mô bin sườn, 
mô bin lửa, thiết bị báo xăng, sản phẩm lọc xăng và ống dẫn xăng, săm xe (ruột xe), lốp 
(vỏ), bánh răng, xích, ổ líp (nhông sên dĩa), mâm lửa (cuộn đánh lửa cao áp dùng cho xe 
cộ), chụp bảo vệ bugi. 

 

 
(210) 4-2019-24858 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 24.11.15; A26.3.5; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo & tư 
vấn Tam Thức  (VN) 
63/17G đường số 9, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn nghề nghiệp, đào tạo thực hành, đào tạo 

lại nghề.  
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(210) 4-2019-24859 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lab Group 
International Việt Nam   (VN) 
414 - 416 - 418 - 420 đường Cao Thắng, 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: phòng khám đa khoa; xét nghiệm y khoa; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-24861 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5; A26.11.12; 

26.11.3; 3.7.17 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 
vấn công nghệ xây dựng 
ARCHIVINA  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà ADI, khu tiểu thủ công 

nghiệp làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, bến cảng, bến tàu, đê chắn sóng, công trình dưới nước); tư vấn xây dựng; cho 

thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 

công trình, dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị; thiết kế phần cơ điện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng 

kỹ thuật đô thị; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 

thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 

điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp. 
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(210) 4-2019-24862 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn công nghệ xây dựng 
ARCHIVINA   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà ADI, khu tiểu thủ công 
nghiệp làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản.    
 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, bến cảng, bến tàu, đê chắn sóng, công trình dưới nước); tư vấn xây dựng; cho 
thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình, dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng.  
 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; thiết kế phần cơ điện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-24863 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5; A26.11.12; 

26.11.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn công nghệ xây dựng 
ARCHIVINA    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà ADI, khu tiểu thủ công 
nghiệp làng nghề Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản, dịch vụ đại lý bất động sản.   
 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, bến cảng, bến tàu, đê chắn sóng, công trình dưới nước); tư vấn xây dựng; cho 
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thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình, dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng.   

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; thiết kế phần cơ điện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-24864 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; 15.7.1; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh LUTEA   (VN) 
81 Đông Hồ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2019-24865 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN   (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn LED chiếu sáng; bếp ga; tủ lạnh; máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; 

vòi cho ống và đường ống dẫn; vòi hoa sen; thiết bị khử trùng. 
 
 

(210) 4-2019-24866 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN    (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn LED chiếu sáng; bếp ga; tủ lạnh; máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; 

vòi cho ống và đường ống dẫn; vòi hoa sen; thiết bị khử trùng. 
 

 
(210) 4-2019-24867 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) PENG WENXUN    (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; 

quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2019-24868 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3 

(731) PENG WENXUN    (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; quán cà phê; viện dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; cho thuê 

chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2019-24869 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) PENG WENXUN    (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn LED chiếu sáng; bếp ga; tủ lạnh; máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; 

vòi cho ống và đường ống dẫn; vòi hoa sen; thiết bị khử trùng. 
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(210) 4-2019-24870 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) PENG WENXUN   (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn LED chiếu sáng; bếp ga; tủ lạnh; máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; 

vòi cho ống và đường ống dẫn; vòi hoa sen; thiết bị khử trùng. 
 

 
(210) 4-2019-24871 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Nguyễn Thị Trà Ni   (VN) 
Số 4/604 Nguyễn Tất Thành, phường 

Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm chua; các loại mắm như mắm cá, mắm ruốc. 
 

 
(210) 4-2019-24872 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 24.17.15; 

24.17.21 

(591) Vàng, đỏ, xanh lam, trắng. 

(731) Đặng Thị Vân Anh   (VN) 
149 Phương Mai, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược; dược phẩm; thuốc y học cổ truyền; thuốc đông y; thảo dược 

(dùng cho mục đích y tế); thuốc nam dược. 
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(210) 4-2019-24873 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất giấy 
và thương mại Đức Mạnh  (VN) 
Thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy bao gói; khăn giấy 

dùng để tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2019-24874 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A5.11.13; 1.15.5; A11.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Dương Tôn Kiện  (VN) 

30/05 Lò Siêu, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540)   

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; cho thuê 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2019-24875 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Trắng, xanh dương, đen, xám. 
(731) Công ty TNHH nha khoa Thiên 

Phúc   (VN) 
Số 115, đường Giải Phóng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế, vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế 

dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt, thuốc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, dược phẩm, chế phẩm dược, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem 
dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; dịch vụ nhượng quyền thương 
mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại 
nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2019-24876 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần ZFG Việt Nam  
(VN) 
Khu 5, xã Trưng Vương, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; men ủ bia; chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; hèm bia; bia 

mạch nha; coc - tai trên cơ sở bia.  
 

 
(210) 4-2019-24877 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.4; A3.7.24 

(591) Đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Lý Thị Huyền  (VN) 
61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2019-24878 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  
(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB 1-4, khu công 

nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm 

bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2019-24879 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB 1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm 

bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2019-24880 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải thương 
mại Hoàng Gia Long   (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-24881 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế Danama  (VN) 
459 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-24882 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Hoa 
Mai   (VN) 
25/1 C Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2019-24883 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Cẩm 
Phát   (VN) 
1462 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện có bọc cách điện; dây cáp đồng trục; dây cáp tín hiệu; 

sợi cáp quang; dây cáp viễn thông.  
 

 
(210) 4-2019-24884 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP    (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-24885 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
QP   (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2019-24886 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mực in Phúc 
Hưng   (VN) 
Số 31, lô O, đường Lý Thái Tổ, phường 
Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình  Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2019-24887 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Trần Quốc Tuấn  (VN) 
21 Nơ Trang Long, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
(511)   Nhóm 09: Pin năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2019-24888 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 16.3.13; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mắt kính Hưng 
Thịnh Phát   (VN) 
Số 47/12 đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính.  

 

 
(210) 4-2019-24889 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Hoa 
Mai   (VN) 
25/1C Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-24890 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Đồng Xanh  

(VN) 
Lô G3-1 + G4 + MB1-4, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm 

bệnh, thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2019-24891 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH giày Thái 

Dương    (VN) 
3/334 ấp Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2019-24892 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.13; 1.3.1; 6.1.2; A5.3.13; 

A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, nâu, 

trắng, đen. 
(731) Lý Hồ Ten   (VN) 

101/1N Tân Thới 2, phường Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp và lâm nghiệp 

(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).    
 

Nhóm 05: Hạt giống; hoa tươi; rau tươi; quả tươi; giống cây.   
 

Nhóm 31: Hạt giống; hoa tươi; rau tươi; quả tươi; giống cây.   
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chế phẩm phân bón, hóa chất dùng trong nông nghiệp và 
lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng), thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm 
bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, hạt giống, hoa tươi, rau tươi, quả tươi; giống 
cây.  

 

 
(210) 4-2019-24893 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức    (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn 
Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-24894 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 
Đức   (VN) 
Liền kề 12, TT1, số 96-96B, Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-24895 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.10; A2.3.16; 2.3.30; 26.4.1 

(591) Đen, nâu. 

(731) Nguyễn Ngọc Hải Nhạn  (VN) 
10L Cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ (nón); cà ra vát (cà vạt); thắt lưng (dây nịt). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa: quần áo thời trang, túi xách, mắt 

kính, giày, dép, thắt lưng, đồ trang sức; dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet nhằm 

mục đích bán hàng; giới thiệu các sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục 

đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho 

người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh 

doanh   

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời 

trang  
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(210) 4-2019-24896 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) DONGGUAN TIANZHENG PAPER 

CO., LTD.   (CN) 

Xingnan Road, Nanzhou Village, 

Mayong Town, Dongguan City, 

Guangdong Province, P.R. China  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh; quần lót, 

thấm hút được, dùng cho người không tự chủ được; quần tã trẻ em; miếng đệm lót vệ sinh; 

khăn vệ sinh; khăn lau vệ sinh; quần tã dùng cho người không tự chủ được; khăn giấy 

được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; miếng lót của quần lót [vệ sinh].  
 

 
(210) 4-2019-24897 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Pulpo Việt 
Nam   (VN) 
Số 128 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bệ xí vệ sinh; bồn rửa bát, chậu rửa gắn cố định, bồn rửa; bồn tắm 

khoáng; chậu vệ sinh; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn rửa tay (bộ phận 

của hệ thống vệ sinh).  
 

 
(210) 4-2019-24898 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25; A26.4.18 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nam Hợp Hưng   (VN) 
58A Lê Đại Hành, phường Tân Lập, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong 

các cửa hàng chuyên doanh, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh; mua bán trầm 

cảnh, đồ gỗ mỹ nghệ (trừ vàng và đá quý).  
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(210) 4-2019-24899 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần đần tư hợp 

tác công nghệ sơn Japan 
Paint   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất màu để sơn lót; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn màu; phẩm màu.  

 

 
(210) 4-2019-24900 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Thuận  (VN) 
Xóm 13, xã Giao Hương, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa tắm; nước hoa; tinh dầu. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, nón (mũ), tất (vớ), mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa 
tắm, nước hoa, dụng cụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2019-24901 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Minh Hương  (VN) 
Số 37 đường Bảo Hoa, tổ 12A, phố Anh 
Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa từ hạt; sữa hạnh nhân; sữa óc chó; sữa đậu nành; sữa bắp (ngô); sữa hạt sen. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: sữa từ hạt, sữa hạnh nhân, sữa óc chó, 
sữa đậu nành, sữa bắp (ngô), sữa hạt sen, ngũ cốc, hạt óc chó, hạt chia, hạt hạnh nhân, hạt 
sen, hạt mắc ca, hạt dẻ, trái cây sấy khô, nước ép trái cây, nước ép rau quả [đồ uống]. 
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(210) 4-2019-24902 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.1; A7.1.11; 7.1.24; A3.13.4 
(591) Xanh da trời, đỏ, hồng, vàng, cam, xám, 

tím, nâu. 

(540) 

 

(731) Đỗ Thị Minh Hương  (VN) 
Số 37 đường Bảo Hoa, tổ 12A, phố Anh 
Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường mầm non. 

 

 
(210) 4-2019-24903 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) L'OREAL  (FR) 

14 Rue Royale 75008 Paris - France 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra). 

 

 
(210) 4-2019-24904 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử Tiến Đạt  (VN) 
Số nhà 50 ngách 32/84 Đỗ Đức Dục, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, đại lý ký gửi: máy tính và linh 

kiện, phụ kiện của máy tính như: nguồn máy tính, loa vi tính, tai nghe (headphone), 
camera (webcam), hộp xem ti vi trên máy tính (tivibox), bàn phím, con chuột máy tính, 
hộp đựng ổ cứng máy tính (hdd box), quạt toả nhiệt máy vi tính, dây cáp mạng máy vi 
tính internet, dây cáp viễn thông, túi đựng máy tính, ba lô đựng máy tính, bút trình chiếu, 
gậy chụp ảnh, bao da, ốp lưng, pin sạc dự phòng. 

 

 
(210) 4-2019-24905 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ellango  (VN) 
Số 49, ngõ 52 đường Tô Ngọc Vân, 
phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê là chủ yếu. 
 

 
(210) 4-2019-24906 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; 24.17.5; A25.3.3 
(591) Xanh đậm, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
ngoại thất Ngôi nhà 8X  (VN) 
Tầng lửng (tại tầng 1), tòa nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
07, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ 

xây dựng; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-24907 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Phương  (VN) 
ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2019-24908 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.2; A11.1.6; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 
nhập khẩu lương thực 
Trường Thuận Phú  (VN) 
114 ỷ Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo: thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc; bột mì; ca cao. 

 
Nhóm 35: Mua bán: gạo, lương thực, thực phẩm, hàng nông sản, hạt ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-24909 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hutek  (VN) 
Số 383/14, khu phố Tân Hòa, phường 
Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; quạt điện; quạt công nghiệp; máy làm mát 

bằng hơi nước; quạt gió [điều hòa không khí]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy làm mát, quạt hút công nghiệp, quạt hút ly tâm công nghiệp, 
quạt điện; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2019-24910 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hutek  (VN) 
Số 383/14, khu phố Tân Hòa, phường 
Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; quạt điện; quạt công nghiệp; máy làm mát 

bằng hơi nước; quạt gió [điều hòa không khí]. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy làm mát, quạt hút công nghiệp, quạt hút ly tâm công nghiệp, 
quạt điện; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2019-24911 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đỏ cam, vàng nghệ, đen, trắng. 
(731) Vũ Duy Khánh  (VN) 

Số 15 phố Trưng Nhị, đường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi bằng cao su; đồ chơi bằng kim loại; đồ chơi bằng gỗ; 

nhà phao đồ chơi cho trẻ em; búp bê. 
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(210) 4-2019-24912 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22 
(591) Đen, cam, đỏ, xanh dương, xanh da trời, 

xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Ismart  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà 
Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; xuất bản phẩm dạng in. 
 

Nhóm 35: Mua bán sách, xuất bản phẩm dạng in. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); thông tin giáo dục; 
khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-24913 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.1; A24.15.11; 24.1.1; 

26.3.23; 26.13.25 
(591) Cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phương Tường  

(VN) 
Số 842 đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-24914 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đan Nhiên Phát  
(VN) 
152/22 Lý Tự Trọng, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

Nhóm 44: Liệu pháp điều trị có hỗ trợ của động vật; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; thiết 
kế cảnh quan vườn hoa và công viên; trợ giúp về thú y. 

 

 
(210) 4-2019-24916 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(731) HANMI INTERNATIONAL Corp.  

(KR) 
(Samsung, #4) 541, Bongeunsa-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 
 
 

 
(210) 4-2019-24917 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; A1.1.9; A1.1.4; 25.1.25 
(591) Xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần du lịch Biển 

Xanh  (VN) 
ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Long Nguyễn 
(LONG NGUYEN LAW OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua và bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê bất động sản như: biệt thự 

(villas), căn hộ, văn phòng, nhà ở. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

 
(210) 4-2019-24918 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 
máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-24919 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
 

 
(210) 4-2019-24920 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
 

Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 
máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-24921 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
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Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 
máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-24922 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
 

Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 
máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-24923 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 

máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-24924 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
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(210) 4-2019-24925 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 

Town, Dong A District, Shan Dong 

Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

(bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 

 

Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 

máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 

(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2019-24926 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 

Town, Dong A District, Shan Dong 

Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 

máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 

(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2019-24927 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 

Town, Dong A District, Shan Dong 

Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

(bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
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(210) 4-2019-24928 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

(bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
 

Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 
máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-24929 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 

máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 
 

 
(210) 4-2019-24930 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 

máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 
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(210) 4-2019-24931 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 

máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2019-24932 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) JIANG BAOFU  (CN) 

No. 282, Chao Tao Village, Jiang Lou 
Town, Dong A District, Shan Dong 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; xích nâng (bộ phận của máy); pít-tông cho xi lanh 

(bộ phận của động cơ máy); pít-tông cho bộ phận của máy hoặc động cơ; bơm thủy lực. 
 

Nhóm 17: Gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ 
máy); xi (để gắn, đóng dấu, không bằng kim loại); xi dầu (không bằng kim loại); đệm lót 
(không bằng kim loại); vòng để bịt kín (không bằng kim loại). 

 
 

 
(210) 4-2019-24933 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Phát  (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay]. 

 

Nhóm 09: ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; công tắc điện; 
cầu dao điện; hộp cầu dao điện [điện]; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; dây dẫn điện. 
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Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị sưởi ấm, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng; thiết bị làm nóng nước. 

 

 
(210) 4-2019-24934 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.4; 26.3.3; A26.11.9; 6.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Phát  (VN) 
Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp; bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay]. 

 

Nhóm 09: ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; công tắc điện; 
cầu dao điện; hộp cầu dao điện [điện]; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; dây dẫn điện. 

 
Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị sưởi ấm, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng; thiết bị làm nóng nước. 

 

 
(210) 4-2019-24935 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A24.15.7; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH You Việt  (VN) 

Thôn Khánh Thịnh (tại nhà ông Nguyễn 
Văn Thức), xã An Hồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); 
xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, rau 
củ quả, thực phẩm chức năng, tỏi đen, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không 
cồn, đồ uống có gas (đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, 
bia, thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao, đồng hồ, kính mắt, vòng đeo tay, thức ăn cho 
động vật cảnh, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, 
đồ da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, 
máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy hút 
bụi, nồi làm tỏi đen, máy làm tỏi đen, quạt dùng điện, máy ép rau củ quả, máy lọc nước), 
giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đũa, 
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muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà 
phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), 
xe nôi, xe đẩy, xe ô tô, linh phụ kiện ô tô, sách báo, ghế ăn trẻ em, bình sữa; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm và dịch vụ trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán hàng hóa 
và dịch vụ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; dịch vụ quảng cáo cho người khác. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà đất bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho 
thuê mua bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-24937 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Tã quần; tã quần cho người lớn; quần tã dùng cho người không tự chủ được. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tã quần, tã quần cho người lớn, quần tã dùng cho người không tự chủ 
được. 

 

 
(210) 4-2019-24941 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 2.9.14; A25.7.5; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, vàng, tím, nâu, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo thẩm 
mỹ Crystal  (VN) 
Số 26A Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo (nối mi, nail, spa, phun xăm, trang điểm, tóc). 

 

 
(210) 4-2019-24942 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) MAOBC CO., LTD.  (TW) 

6F., No. 357, Sec. 2, Wenhua 3Rd Rd., 
Linkou Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính, có thể tải về dùng cho điện thoại di động, cụ thể 

là: phần mềm cho người tiêu dùng truy cập, theo dõi và quản lý hồ sơ chương trình khách 

hàng thân thiết và tài khoản tích lũy giá trị, việc thanh toán mua hàng qua chức năng 

thanh toán di động, truy cập dữ liệu thực đơn và thông tin địa điểm cửa hàng. 
 

 
(210) 4-2019-24945 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.17.5; 24.13.1 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Global Cosmetic  (VN) 
84/1 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 

chăm sóc da; nước hoa; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2019-24946 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 15.7.1; A26.11.8 

(591) Xanh. 

(731) Đặng Quang Hải  (VN) 
Thôn 6, xóm Trại, xã Thạch Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2019-24947 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) Trần Duy Vinh  (VN) 
P2 - 100, TT Nhà Dầu, phố Khâm Thiên, 

phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: nhông, xích. 
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(210) 4-2019-24952 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.2; A20.1.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hoàng Tuấn   (VN) 
Số 101, đường Ngô Đức Kế, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An   

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tiếng Anh; đào tạo tiếng Nhật; đào tạo tiếng Hàn; đào tạo tiếng Trung; 

giáo dục phát triển kỹ năng mềm; trường đào tạo. 
 

 
(210) 4-2019-24953 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.2; A24.15.7; A24.15.8; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thang máy 
Nhật Bản   (VN) 
Đường Nguyễn Văn Trỗi, khối 11, thị 
trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn bộ [đường cho người đi bộ]; thang tải hàng; thang tải 

thức ăn; cầu thang cuốn [cầu thang tự động]; thiết bị vận hành thang máy.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: thang máy, thang cuốn bộ [đường cho người đi bộ], băng tải 
vận hành bằng khí nén, thang tải hàng, thang tải thức ăn, cầu thang cuốn [cầu thang tự 
động], thiết bị vận hành thang máy.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sữa chữa, bảo hành, bảo trì: thang máy, thang cuốn bộ [đường cho 
người đi bộ], băng tải vận hành bằng khí nén, thang tải hàng, thang tải thức ăn, cầu thang 
cuốn [cầu thang tự động], thiết bị vận hành thang máy.  

 

 
(210) 4-2019-24954 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Hoàng Văn Phương  (VN) 
Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 36: Tài chính; bảo hiểm. 
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(210) 4-2019-24955 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) MILBON CO., LTD.   (JP) 

2-3-35 Zengenji-cho, Miyakojima-ku 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; nước xả tóc; dầu xả tóc; chế 

phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chế 
phẩm duỗi tóc.  

 

 
(210) 4-2019-24956 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Gama Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 907, khách sạn Thể Thao, làng 
sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn và thiết bị nâng hạ.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thang máy, thang cuốn và thiết bị nâng hạ.    
 

Nhóm 37: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thang máy, thang cuốn và thiết bị nâng hạ.  
 

 
(210) 4-2019-24957 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Gama Việt 

Nam   (VN) 
Phòng 907, khách sạn thể thao, làng sinh 
viên Hacinco, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn và thiết bị nâng hạ.     
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thang máy, thang cuốn và thiết bị nâng hạ.   
 

Nhóm 37: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thang máy, thang cuốn và thiết bị nâng hạ.  
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(210) 4-2019-24963 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.7.25; 26.4.3; 26.4.7; 26.1.6; 26.1.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH thủy điện Miền 

Đồi   (VN) 
Xóm Tre, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, 
tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất điện.  

 

 
(210) 4-2019-24964 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 21.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.4; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời, vàng, nâu. 
(731) Đào Hiểu Đông  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, 

ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần 
mềm ứng dụng trên điện thoại di động, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 
có thể tải về. 

 

 
(210) 4-2019-24965 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 21.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.4; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, cam, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Đào Hiểu Đông  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, 

ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn, phần 
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mềm ứng dụng trên điện thoại di động, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 

có thể tải về. 
 

 
(210) 4-2019-24967 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Hoàn 
Cầu   (VN) 
Cạnh số nhà 98/ÔK, khu vực 7, Bình Phó 

A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem lột mụn.  
 

 
(210) 4-2019-24968 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Việt Sky SoLar  
(VN) 
Số 73, đường số 57, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn; đèn điện; đèn năng lượng mặt trời các loại.  
 

 
(210) 4-2019-24969 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A3.7.24; 25.5.25; 26.13.25 

(591) Đen, xám, xanh dương nhạt. 

(731) Công ty TNHH Việt Sky SoLar  
(VN) 
Số 73, đường số 57, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn; đèn điện; đèn năng lượng mặt trời các loại.  
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(210) 4-2019-24970 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Đào Hiểu Đông  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, 

ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần 
mềm ứng dụng trên điện thoại di động, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 
có thể tải về.  

 

 
(210) 4-2019-24971 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; sơn chịu 

lửa; dầu bóng. 
 

 
(210) 4-2019-24972 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) GOGORO INC.   (KY) 

27 Hospital Road, George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, Cayman Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin điện, cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xẹ cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc 

cho ắc quy điện dùng cho xe cộ; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; trạm nạp 
địện cho ô tô chạy điện; thiết bị sạc điện; đế sạc điện; thiết bị sạc điện không dây; thiết bị 
mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; mũ bảo hiểm; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt 
áp trong lốp xe cộ; dây cáp điện; dây điện; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; máy điều 
nhiệt dùng cho xe cộ; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị đo khoảng cách đã đi 
dùng cho phương tiện giao thông; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thẻ tín dụng 
được mã hóa; thẻ mạch tích hợp; thẻ thông minh; kính râm.    

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 
xe ô tô; xe đạp điện; xe đạp; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; túi treo dùng 
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cho xe máy; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; bọc yên dùng cho xe máy; gương nhìn 
bên dùng cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; kính chắn gió cho xe máy; linh kiện và 
phụ tùng xe máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; bánh xe cộ; nan hoa bánh xe; vành của bánh xe cộ; 
bàn đạp cho xe cộ; vành bánh xe máy; phanh cho xe máy; chắn bùn cho xe máy; bánh 
răng truyền động cho xe máy; hộp và túi dành riêng cho xe máy; bộ giảm xóc cho xe 
máy; yên xe máy; xích xe máy; khung xe máy; tay lái xe máy; động cơ xe máy; chân 
chống xe máy; lò xo giảm xóc cho xe cộ, má phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; cơ 
cấu chống trượt cho lốp xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xe tải chở hành 
lý hoặc người [xe cộ]; phương tiện giao thông đường thủy; băng tải trên không; xe đạp ba 
bánh; xe scutơ bốn bánh; máy kéo; ô tô tải; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện và 
phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện 
và phụ tùng xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe cộ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh 
kiện và phụ tùng xe cộ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại và công nghiệp, quan hệ cộng chúng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích kinh doanh.   

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; bảo dưỡng và 
sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng]; làm sạch xe cộ; dịch vụ rửa ô tô; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; đánh bóng xe cộ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục 
hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.   

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng; cung cấp năng lượng; phân phối điện; cung cấp điện; 
chuyển năng lượng điện bằng đường ống dẫn; cho thuê ô tô; cho thuê xe cộ, vận tải bằng 
xe cộ; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê 
kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; vận tải hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; bao gói hàng hoá; 
dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; chuyên chở hàng hoá; thông tin về giao thông vận 
chuyển và tích trữ rác; dịch vụ lai kéo phương tiện giao thông. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng.  

 

 
(210) 4-2019-24973 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GOGORO INC.    (KY) 

27 Hospital Road, George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, Cayman Islands   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin điện, cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xẹ cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc 

cho ắc quy điện dùng cho xe cộ; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; trạm nạp 

điện cho ô tô chạy điện; thiết bị sạc điện; đế sạc điện; thiết bị sạc điện không dây; thiết bị 
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mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; mũ bảo hiểm; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt 

áp trong lốp xe cộ; dây cáp điện; dây điện; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; máy điều 

nhiệt dùng cho xe cộ; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị đo khoảng cách đã đi 

dùng cho phương tiện giao thông; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thẻ tín dụng 

được mã hóa; thẻ mạch tích hợp; thẻ thông minh; kính râm.   
 

Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 

xe ô tô; xe đạp điện; xe đạp; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; túi treo dùng 

cho xe máy; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; bọc yên dùng cho xe máy; gương nhìn 

bên dùng cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; kính chắn gió cho xe máy; linh kiện và 

phụ tùng xe máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 

tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; bánh xe cộ; nan hoa bánh xe; vành của bánh xe cộ; 

bàn đạp cho xe cộ; vành bánh xe máy; phanh cho xe máy; chắn bùn cho xe máy; bánh 

răng truyền động cho xe máy; hộp và túi dành riêng cho xe máy; bộ giảm xóc cho xe 

máy; yên xe máy; xích xe máy; khung xe máy; tay lái xe máy; động cơ xe máy; chân 

chống xe máy; lò xo giảm xóc cho xe cộ, má phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; cơ 

cấu chống trượt cho lốp xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xe tải chở hành 

lý hoặc người [xe cộ]; phương tiện giao thông đường thủy; băng tải trên không; xe đạp ba 

bánh; xe scutơ bốn bánh; máy kéo; ô tô tải; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện và 

phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện 

và phụ tùng xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe cộ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh 

kiện và phụ tùng xe cộ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch 

trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào 

cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 

thương mại và công nghiệp; quan hệ cộng chúng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 

tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích kinh doanh.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; bảo dưỡng và 

sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên 

liệu và bảo dưỡng]; làm sạch xe cộ; dịch vụ rửa ô tô; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 

móc; đánh bóng xe cộ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục 

hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.   
 

Nhóm 39: Phân phối năng lượng; cung cấp năng lượng; phân phối điện; cung cấp điện; 

chuyển năng lượng điện bằng đường ống dẫn; cho thuê ô tô; cho thuê xe cộ; vận tải bằng 

xe cộ; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê 

kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; vận tải hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; bao gói hàng hoá; 

dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; chuyên chở hàng hoá; thông tin về giao thông vận 

chuyển và tích trữ rác; dịch vụ lai kéo phương tiện giao thông.   
 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng.  
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(210) 4-2019-24974 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh cốm, 
trắng. 

(731) GOGORO INC.    (KY) 
27 Hospital Road, George Town, Grand 
Cayman KY1-9008, Cayman Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện, cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xẹ cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc 

cho ắc quy điện dùng cho xe cộ; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; trạm nạp 
địện cho ô tô chạy điện; thiết bị sạc điện; đế sạc điện; thiết bị sạc điện không dây; thiết bị 
mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; mũ bảo hiểm; thiết bị báo hiệu tự động sự tụt 
áp trong lốp xe cộ; dây cáp điện; dây điện; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; máy điều 
nhiệt dùng cho xe cộ; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị đo khoảng cách đã đi 
dùng cho phương tiện giao thông; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thẻ tín dụng 
được mã hóa; thẻ mạch tích hợp; thẻ thông minh; kính râm.  

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe máy; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; 
xe ô tô; xe đạp điện; xe đạp; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; túi treo dùng 
cho xe máy; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; bọc yên dùng cho xe máy; gương nhìn 
bên dùng cho xe cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; kính chắn gió cho xe máy; linh kiện và 
phụ tùng xe máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; bánh xe cộ; nan hoa bánh xe; vành của bánh xe cộ; 
bàn đạp cho xe cộ; vành bánh xe máy; phanh cho xe máy; chắn bùn cho xe máy; bánh 
răng truyền động cho xe máy; hộp và túi dành riêng cho xe máy; bộ giảm xóc cho xe 
máy; yên xe máy; xích xe máy; khung xe máy; tay lái xe máy; động cơ xe máy; chân 
chống xe máy; lò xo giảm xóc cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; cơ 
cấu chống trượt cho lốp xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xe tải chở hành 
lý hoặc người [xe cộ]; phương tiện giao thông đường thủy; băng tải trên không; xe đạp ba 
bánh; xe scutơ bốn bánh; máy kéo; ô tô tải; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện và 
phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh kiện 
và phụ tùng xe đạp; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe cộ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ linh 
kiện và phụ tùng xe cộ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quăn lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp 
thương mại và công nghiệp; quan hệ cộng chúng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích kinh doanh.   

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; bảo dưỡng và 
sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng]; làm sạch xe cộ; dịch vụ rửa ô tô; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; đánh bóng xe cộ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục 
hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.   
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Nhóm 39: Phân phối năng lượng; cung cấp năng lượng; phân phối điện; cung cấp điện; 

chuyển năng lượng điện bằng đường ống dẫn; cho thuê ô tô; cho thuê xe cộ; vận tải bằng 

xe cộ; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê 

kho chứa hàng; xếp hàng vào kho; vận tải hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; bao gói hàng hoá; 

dịch vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; chuyên chở hàng hoá; thông tin về giao thông vận 

chuyển và tích trữ rác; dịch vụ lai kéo phương tiện giao thông.   

 

Nhóm 40: Sản xuất năng lượng.  
 

 
(210) 4-2019-24975 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ZHEJIANG NHU COMPANY 

LIMITED   (CN) 

No. 4 Jiangbei Road, Xinchang County, 

Yulin Sub district, Shaoxing City, 

Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn vỗ béo cho động vật; thức ăn cho vật nuôi 

trong nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; bánh khô dầu/thức ăn đóng bánh cho gia súc; 

hạt cho thức ăn động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; bột cá 

làm thức ăn động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu.  
 

 
(210) 4-2019-24976 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.2.7; 5.13.25; 

A26.11.8; 25.1.25 

(591) Đen, vàng, nâu, xanh nước biển, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Tràng Tiền  
(VN) 
Số 1, tổ 9 khu tập thể Thiết bị vật tư 

Nông sản, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh.  
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(210) 4-2019-24985 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 19.9.1; 11.3.5; 8.7.5; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, tím, nâu, xanh lá 

cây, da cam. 
(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột canh.  

 

 
(210) 4-2019-24986 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.12; A9.7.19; 25.1.6; A26.4.24; 

26.1.2; A11.1.5; 26.4.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Toàn 
Hữu   (VN) 
Số 21, đường Lê Văn Miến, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê.  
 

(210) 4-2019-24987 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bách Bách Phát   (VN) 
Xóm Mới, đường Phạm Hồng Thái, xã 
Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: thịt, cá, tôm, mực, ba ba, cua, ghẹ, rau, củ, quả.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2019-24988 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thanh Phương  
(VN) 
Số nhà 76, ngõ 92, đường Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố  Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Váy cưới; váy dạ hội.  

 

 
(210) 4-2019-24989 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 26.4.4; A24.15.7; A14.3.11 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bách An Tâm  

(VN) 
Số 9, phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: « tô; xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện, phụ tùng ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe ô tô; rửa xe; dọn xe, dịch vụ độ xe ô tô, xe máy; dịch vụ 
bảo dưỡng xe cộ; sửa chữa xe cộ.  

 

 
(210) 4-2019-24990 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Mpos Việt Nam   (VN) 
Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, số 18, 
đường Tam Trinh, phường Minh Khai, 
uận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ cho vay 
[tài chính]; trả góp.  
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(210) 4-2019-24991 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 18.3.21 
(591) Xám, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HBB   (VN) 
09/47 Hàng Nan, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp 

dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn; cho thuê lều trại.  

 

 
(210) 4-2019-24992 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gamota  
(VN) 
71 Đặng Văn Ngữ, phường Hải Cảng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi điện tử trên máy tính, có thể tải 

xuống; phần mềm trò chơi điện tử trên thiết bị di động, có thể tải xuống; phần mềm trò 
chơi trên mạng internet; phần mềm trò chơi không kết nối mạng internet; phần mềm hỗ 
trợ chơi điện tử, có thể tải xuống.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung 
cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; thông 
tin giải trí; tổ chức các cuộc thi.  

 

 
(210) 4-2019-24993 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; 23.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám, nâu đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gamota   (VN)
71 Đặng Văn Ngữ, phường Hải Cảng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi điện tử trên máy tính, có thể tải 

xuống; phần mềm trò chơi điện tử trên thiết bị di động, có thể tải xuống; phần mềm trò 
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chơi trên mạng internet; phần mềm trò chơi không kết nối mạng internet; phần mềm hỗ 
trợ chơi điện tử, có thể tải xuống.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung 
cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; thông 
tin giải trí; tổ chức các cuộc thi.  

 

 
(210) 4-2019-24994 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp nặn.   

 

 
(210) 4-2019-24995 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp nặn.   

 

 
(210) 4-2019-24996 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp nặn.   
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(210) 4-2019-24997 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp nặn.   

 

 
(210) 4-2019-24998 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp nặn.   

 

 
(210) 4-2019-24999 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô mà; mà vẽ; sáp nặn.   

 

 
(210) 4-2019-25000 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp nặn. 
 

 
(210) 4-2019-25001 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp nặn. 

 
 

 
(210) 4-2019-25002 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; tập tô màu; màu vẽ; sáp mặn. 

 
 

 
(210) 4-2019-25005 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.21; A18.5.7 
(591) Đen, trắng, xanh và đỏ. 
(731) Nguyễn Văn Hà  (VN) 

Tổ 48A, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm, nhựa; máy hàn; máy phay; máy cắt; máy bấm góc cửa 

nhôm. 
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(210) 4-2019-25006 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.10; 26.1.10; 26.7.25 

(591) Xanh ghi, xanh lam, đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Hà  (VN) 
Tổ 48A, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm, nhựa; máy hàn; máy phay; máy cắt; máy bấm góc cửa 

nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-25007 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 15.7.1; A17.1.2 

(591) Xanh nhạt, xanh ghi đậm, vàng, trắng. 

(731) Nguyễn Văn Hà  (VN) 
Tổ 48A, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm, nhựa; máy hàn; máy phay; máy cắt; máy bấm góc cửa 

nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-25008 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-25009 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2019-25010 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-25011 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2019-25012 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-25013 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-25014 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-25015 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-25016 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
90A3 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-25018 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.9; A3.2.24; 20.7.1 
(591) Tím, vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 

ITC  (VN) 
1C đường số 5, khu phố 4, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chi Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục và nuôi dạy trẻ trong trường 

mầm non; dịch vụ trường mẫu giáo. 
 

 
(210) 4-2019-25019 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ BISMO  (VN) 
37 đường nội bộ D5, khu Nam Long, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, đại lí kí 

gửi, mua bán: đèn và bộ đèn điện, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 
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(210) 4-2019-25020 (220) 05.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.13.1; 24.17.5 

(731) Công ty cổ phần Eviglobal  
(VN) 
159/30 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng chứa collagen dùng 

cho mục đích y tế; cao hồng sâm dùng cho mục đích y tế; tỏi đen dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25021 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 3.7.1; 3.7.19; A3.7.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Quang  (VN) 
Số 163 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính chứng khoán; môi giới 

bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ 

nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ hòa giải. 
 

 
(210) 4-2019-25022 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8; A25.7.21 

(591) Xanh, trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sâm Bang  (VN) 
Số 270-272 Cộng Hòa, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ruy băng mực in mã vạch, giấỵ in nhiệt, giấy sao chép, tem nhãn mã 

vạch, phim in, mực in, máy in, giấy in, văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2019-25023 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.5.1; 1.15.15 (540) 

  

(731) Lê Đình Thống  (VN) 
Khu dân cư số 7, thôn Cồn Mong, xã 
Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 

 

 
(210) 4-2019-25024 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Lê Đình Lĩnh  (VN) 
Khu dân cư số 7, thôn Cồn Mong, xã 
Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 

 

 
(210) 4-2019-25025 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.5.19; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Khương Huy Hải 
Phòng  (VN) 
Số 57/261 Trần Nguyên Hãn, phường 
Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 30: Bún tươi, bún khô, bún ăn liền. 

 

 
(210) 4-2019-25026 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trường  (VN) 
Đội 13, xã Yên Nhân, huyện ý Yên, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bóng đèn điện. 
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(210) 4-2019-25029 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, xanh da 

trời. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại Quý 
Nông  (VN) 
Số 05 đường Phan Tôn, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng; thuốc bảo vệ thực vật như là: 

thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh. 
 

 
(210) 4-2019-25030 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại Quý 
Nông  (VN) 
Số 05 đường Phan Tôn, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-25031 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; 26.3.4 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Vi Na Tân Á  
(VN) 
9B đường 1A, KCN Biên Hòa 2, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa, giấy hoặc bìa cứng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc 

chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu gói có các bọt khí làm bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc 

đóng gói. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bao bì bằng nhựa, giấy hoặc bìa cứng, túi [phong bì, 

bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, vật liệu gói có các bọt khí làm bằng 

chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói. 
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(210) 4-2019-25032 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; A26.11.9 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ phát triển Tiến Thành  
(VN) 
86/16 Tân Chánh Hiệp 36, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất văn phòng cụ thể là: bàn làm việc; ghế; tủ; vách ngăn đứng [đồ nội 

thất]; đồ đạc văn phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu đồ nội thất văn phòng cụ thể là: bàn làm việc, ghế, tủ, 
vách ngăn đứng [đồ nội thất], đồ đạc văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-25033 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 24.1.1; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Xanh da trời, xanh lam đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - 
vệ sỹ tập đoàn Hòa Phát  (VN) 
12 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sỹ. 

 

 
(210) 4-2019-25034 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 

1.15.23 
(591) Xám, hồng đậm, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại trà cà phê Hoa 
Tâm  (VN) 
Số 213/18A Liên khu 4-5, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-25035 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Cam cháy, trắng. 

(731) Công ty TNHH Triển khai 
Thương mại Việt  (VN) 
15/32/5 Võ Duy Ninh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing mục tiêu; dịch vụ trung gian thương mại; xây dựng hệ thống quản trị 

dữ liệu; cung cấp hệ thống dữ liệu khách hàng; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh 

bán hàng; nghiên cứu kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2019-25036 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tấn  (VN) 
93/2 ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy sản, hải sản, chả cá. 
 

 
(210) 4-2019-25037 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Yuri Cosmetic  
(VN) 
335 Minh Phụng, phường 2, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Buôn bán: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2019-25038 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Biovagen Việt Nam  (VN) 
Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25039 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Biovagen Việt Nam  (VN) 
Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25041 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoài  (VN) 
Số 20, đường Dương Xuân, phường 
Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25042 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 24.1.1; 26.5.1 
(591) Vàng ánh kim, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Việt 
Nam Bình An Phát  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà 85 đường Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; quản lý tài chính; thuê mua tài chính; trả góp; đầu tư vốn; 
đầu tư quỹ. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; môi giới vận tải; dịch vụ lái xe. 

 

(210) 4-2019-25043 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6; 1.15.21 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 
Số 14 ngõ 27, tổ dân phố Thống Nhất, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Thiết kế vật liệu quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; 
thiết kế quần áo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế nội thất; thiết kế bao bì; dịch vụ thiết 
kế kiểu dáng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-25044 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Trần Minh Hiếu  (VN) 
139h Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà trọ; 

dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25045 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.5; 11.3.18 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH OTES 
CORPORATION  (VN) 
Tầng 13, tòa tháp BIDV, số 194 Trần 
Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất chữa cháy. 
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(210) 4-2019-25046 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Anh  (VN) 
Số 9, ngõ 479, đưòng Âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; giày; dép; mũ nón; thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán quần áo trẻ em, giày, dép, mũ nón, thắt lưng, phụ 
kiện thời trang. 

 

 
(210) 4-2019-25047 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.7; 26.2.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOBI Việt 
Nam  (VN) 
Lô 37, liền kề 6, khu đô thị Đại Thanh, 
xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng tắm; nước hoa; tinh dầu thơm; dầu dừa, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng 

da; bùn khoáng (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-25048 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Phí Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
48A đường số 3, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, cà vạt, mũ. 

 

 
(210) 4-2019-25049 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Phạm Mạnh Hùng  (VN) 
676/9 tỉnh lộ 43, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
840 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, cà vạt, mũ. 
 

 
(210) 4-2019-25050 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

đen, trắng. 

(731) Tiền Thiên Hùng   (VN) 
Thôn Vạn Phúc, xã An Ninh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho y tế; thuốc đông y; thảo dược.  
 

 
(210) 4-2019-25051 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ILLON CO., LTD.   (KR) 

D-707, 60, Haan-ro, Gwangmyeong-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm chống nắng; son môi; nước thơm để làm 

đẹp (mỹ phẩm); xà phòng mỹ phẩm; dầu gội đầu. 
 

 

 
(210) 4-2019-25052 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Nguyễn Thùy Dương   (VN) 
Số 6A, A8 tập thể Thông tấn xã Việt 

Nam, phường Bạch Mai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; giày, thắt lưng (trang phục); quần áo may 

sẵn.  
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(210) 4-2019-25053 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.7.4; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.2.7; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - xây 
dựng - thương mại Trần Hiếu  
(VN) 
Số 177 đường Gò Dưa, khu phố 3, 
phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; 

xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-25054 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ha Na  (VN) 
412/2 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25055 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Thảo  (VN) 
Thôn Vĩnh Thịnh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi.  

 

 
(210) 4-2019-25056 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; 2.9.14 
(591) Trắng, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
thẩm mỹ viện CARECELLA   (VN)
661 đường 3/2, phường 6, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Spa, thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2019-25057 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Trần Mạnh Tiến  (VN) 
Thôn Liên Hóa, xã Chư Kbô, huyện 
Kr«ng Bók, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 43: Quán chè; nhà hàng ăn uống; quán ăn. 

 

 
(210) 4-2019-25058 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Korena 
Cosmetics  (VN) 
Số 7, ngách 649/77/61, ngõ 649, đường 
Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25059 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) ROLEX SA   (CH) 

Rue Francois-Dussaud 3-5-7, Geneva, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hộp dây cót (dùng trong sản xuất đồng hồ); hộp 

bằng kim loại quý; dụng dụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giây; dụng cụ đo thời 
gian; kim đồng hồ; vỏ đồng hồ; đồng hồ; mặt đồng hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ); đồ 
trang sức; hộp đựng đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; ghim cài để trang 
sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý; hộp trưng bày đồng hồ; hộp 
trưng bày đồ trang sức; đá bán quý; dây đeo đồng hồ/dây đeo của đồng hồ đeo tay/dây 
đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ kiểu xích; lò xo của đồng hồ; mặt kính của đồng hồ/mặt 
kính đồng hồ; vỏ đồng hồ (bộ phận của đồng hồ); kim đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; 
đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; hộp dây cót (dùng trọng sản xuất đồng hồ); hộp 
bằng kim loại quý; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giây; dụng cụ đo thời 
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gian; kim đồng hồ; vỏ đồng hồ; đồng hồ; mặt đồng hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ); đồ 
trang sức; hộp đựng đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; ghim cài để trang 
sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; đá quý; hộp trưng bày đồng hồ; hộp 
trưng bày đồ trang sức; đá bán quý; dây đeo đồng hồ dây/đeo của đồng hồ đeo tay/dây 
đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ kiểu xích; lò xo của đồng hồ; mặt kính của đồng hồ/mặt 
kính đồng hồ; vỏ đồng hồ (bộ phận của đồng hồ); kim đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; 
đồng hồ đeo tay. 

 

 
(210) 4-2019-25060 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật 
Amazon Water  (VN) 
65/2 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý nước.  

 

 
(210) 4-2019-25062 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1 
(731) Công ty TNHH công nghiệp và 

thương mại Mai Anh  (VN) 
47 đường Tân Chánh Hiệp 35, khu phố 2, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng 

giấy; khăn giấy ướt; khăn giấy dùng để tẩy trang. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng 
giấy; khăn giấy ướt; khăn giấy dùng để tẩy trang. 

 

 
(210) 4-2019-25063 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Thu Huyền   (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần câu; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 
câu cá. 

 
Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần câu; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 
câu cá.  

 

 
(210) 4-2019-25064 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần cân; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 

câu cá. 
 

Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần câu; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 
câu cá. 

 

 
(210) 4-2019-25065 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 

Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần câu; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 

câu cá. 
 

Nhóm 28: Cần câu; dây câu; lưỡi câu; bao đựng cần cân; vợt hứng cá cho người đi câu; đồ 
câu cá. 

 

(210) 4-2019-25066 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 
Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 
tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; khí đốt; khí nhiên liệu; khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình; 
xăng; dầu. 

 
Nhóm 04: Nhiên liệu; khí đốt; khí nhiên liệu; khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình; 
xăng; dầu. 

 
Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình, xăng, dầu, nhiên liệu, khí đốt. 

 
Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình, xăng, dầu nhiên liệu, khí đốt. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, nhiên liệu, dầu, mỡ 
công nghiệp, xoong nồi, van ga, dây dẫn ga, bếp ga. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, nhiên liệu, dầu, mỡ 
công nghiệp, xoong nồi, van ga, dây dẫn ga, bếp ga. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 
gas hóa lỏng, xăng, dầu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 
gas hóa lỏng, xăng, dầu. 

 

 
(210) 4-2019-25067 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, xám đen, da cam. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dầu khí Vân Phương Vy  (VN) 
Lô P1, đường D4 khu công nghiệp An 
Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 
tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

   
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình, xăng, dầu, nhiên liệu, khí đốt. 

 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình, xăng, dầu nhiên liệu, khí đốt. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, nhiên liệu, dầu, mỡ 
công nghiệp, xoong nồi, van ga, dây dẫn ga, bếp ga. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, nhiên liệu, dầu, mỡ 
công nghiệp, xoong nồi, van ga, dây dẫn ga, bếp ga. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 
gas hóa lỏng, xăng, dầu. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 
gas hóa lỏng, xăng, dầu. 

 

 
(210) 4-2019-25068 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Phan Trần Minh Sang  (VN) 
Xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định           

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến, bao gồm thịt đóng hộp và thịt được làm lạnh; gia cầm, 

không còn sống. 
 
 

 
(210) 4-2019-25069 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Lương Thị My  (VN) 
20/12 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn; quán giải khát. 

 
 

 
(210) 4-2019-25070 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(591) Xám, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
517/10 Nguyễn Tri Phương, phường 8, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

 
(210) 4-2019-25071 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần L.I  (VN) 
Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 
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(210) 4-2019-25072 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Pay Edge  
(VN) 
347/92-347/94 Phan Văn Hớn, phường 
Tân Thớì Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế bao bì. 

 

 
(210) 4-2019-25073 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Bắc  (VN) 
187B/1, khu phố 2, phường Tân Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2019-25074 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh giấy Việt Nga  
(VN) 
Khu Dương ¤, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 
 

 
(210) 4-2019-25075 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh giấy Việt Nga  
(VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, 
Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
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(210) 4-2019-25076 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Mộc Thiên  
(VN) 
Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Siro ho (dược phẩm).  

 

 
(210) 4-2019-25077 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thắng Phát   (VN) 
Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã (bỉm).  

 

 
(210) 4-2019-25078 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật    (VN) 
Thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; pin lithium.   
 

Nhóm 35: Mua bán: bình ắc quy, pin lithium  
 

 
(210) 4-2019-25079 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật    (VN) 
Thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy điện; ô tô điện; xe đạp điện và phụ kiện xe điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe máy điện, ô tô điện, xe đạp điện và phụ kiện xe điện, pin điện, ắc 
quy điện.  
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(210) 4-2019-25080 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.3.13; 

A5.3.15 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Hồng Bích   (VN) 
Số nhà 16, ngõ 75 phố Hưng Phúc, 

phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm   

 

Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-25081 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Cơ sở Phạm Phú Sơn   (VN) 
110/22 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); 

ống nói (micro); bộ trộn âm (mixer).  
 

 
(210) 4-2019-25083 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.5.1; A26.5.6 

(591) Vàng, cam, đỏ, nâu, trắng. 

(731) Lê Thị Thủy    (VN) 
94 khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, 

thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết 

bị vệ sinh); bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; bồn tắm  
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(210) 4-2019-25084 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím. 
(731) Công ty TNHH chăn drap gối 

nệm Trung Sơn    (VN) 
63/3H, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm).  

 

 
(210) 4-2019-25085 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LIUDMILA ALEKSANDROVNA 

KUZNETSOVA   (RU) 

ul. Startovaya 7 apt.33,129336 Moscow, 
Russia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chất làm bóng môi; nước thơm; 

nước javen; nước oải hương; nước thơm để xức sau khi tắm; kem dùng cho đồ da thuộc; 
kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa 
làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng; xà phòng khử mùi; xà phòng vệ sinh dạng 
bánh; xà phòng chống đổ mồ hôi; xà phòng để làm sạch mồ hôi chân; bộ mỹ phẩm; chế 
phẩm đánh răng; son môi; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế 
phẩm chống nắng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; 
chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; dầu gội 
đầu; dầu gội khô.   

 

 
(210) 4-2019-25086 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá mạ, đen, trắng. 
(731) Võ Thành Hòa   (VN) 

72 Lê Quí Đôn, phường Nghĩa Lộ, thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nông sản, cụ thể là: rau củ quả, thịt, cá các loại, trái 
cây, đồ khô, gia vị, đồ uống không cồn, nước ép trái cây; xuất nhập khẩu các sản phẩm 
nông sản cụ thể là: rau củ quả, thịt, cá các loại, trái cây, đồ khô, gia vị, đồ uống không 
cồn, nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2019-25087 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Fobic    (VN) 

Tầng 3 - CT2 - Tòa nhà Nam Đô 
Complex - 609 Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; chế phẩm dược; 

thảo dược  
 

 
(210) 4-2019-25088 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.17.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiên Phúc  (VN) 
202A Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2019-25089 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.3.20 
(591) Hồng, vàng, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Tiên   (VN) 
188/14 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ chăm sóc da; dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc tóc và sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2019-25090 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.23 (540)  
(731) Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng Gia Bảo   (VN) 
925/2 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ; nệm  
 

Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, giường, tủ, sofa, nệm, gối, bàn trang điểm, giá, kệ, khung 
tranh, tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-25091 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 13.1.6; 26.3.2; A3.13.4; 

A3.13.24; A26.11.9 
(591) Trắng, vàng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
dịch vụ Beemob   (VN) 
TM-A203, tòa Thống Nhất Complex, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2019-25092 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 
Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu (bar); dịch vụ cung cấp thức 
ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2019-25093 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 
Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu (bar); dịch vụ cung cấp thức 
ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2019-25094 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 2.9.25; A19.13.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu, hồng, hồng nhạt, đỏ sẫm, đen, 

trẳng, vàng cam, xanh nhạt, xanh lá cây, 
ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức   (VN) 
Lô B 10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2019-25095 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 2.9.22; 26.1.1; 26.3.4 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, xám, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B 10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25096 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần TMDV Thăng 

Long   (VN) 
Số nhà 1.6, dãy B3, tổ 16, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25097 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Trắng, nâu, đen, xám, xanh lá cây, vàng 

sẫm, vàng, vàng eam, da cam, da cam 
sẫm, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que. thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, yật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát - làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
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chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25098 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 2.9.1 
(591) Hồng, nâu, đen, trắng, xám, xanh lá cây, 

vàng, vàng sẫm, vàng cam, đỏ; da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que. thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, yật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát - làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25099 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Xám, đen, trắng, nâu, đỏ, vàng, vàng 

sẫm, vàng cam, xanh lá cây, da cam, da 
cam sẫm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Delap  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que. thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, yật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát - làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25100 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Xám, da cam, đen, nâu, xanh lá cây, 

vàng, vàng cam, vàng sẫm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới hiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-25101 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Đen, nâu, trắng, vàng, vàng cam, vàng 

sẫm, xanh lá cây, xám, da cam, da cam 
sẫm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới hiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25102 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Trắng, đen, nâu, xám, xanh lá cây, da 

cam, vàng, vàng sẫm, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới hiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25103 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH đồ dùng nhà 

bếp Đông Sơn  (VN) 
Đường số 4, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Thìa; nĩa; dao. 
 

Nhóm 11: Nồi, chảo (dùng điện). 
 

Nhóm 20: Kệ giá trong gia đình; đồ dùng nội ngoại thất: bàn, ghế, kệ, tủ. 
 

Nhóm 21: Nồi, chảo, niêu, xoong (không dùng điện); đồ nhựa gia dụng: tô nhựa, chậu 
nhựa. 

 

 
(210) 4-2019-25104 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Mai 

Quỳnh  (VN) 
Số nhà 234 An Dương Vương, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2019-25105 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.9; 26.3.1; 26.7.25; 1.15.3 (540) 

  

(731) Trần Huy Việt  (VN) 
Xóm Mới Thôn Thượng Hiệp, xã Tam 
Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-25106 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-25107 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-25108 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-25109 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-25110 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-25111 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-25112 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-25113 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 
 

(210) 4-2019-25114 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH tập đoàn An 

Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-25115 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2019-25116 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
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(210) 4-2019-25117 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH tập đoàn An 
Nông  (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 

thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2019-25118 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) R&B FOOD SUPPLY PUBLIC 

LIMITED  (TH) 
3395 Soi Ladproa 101 
(Wadbuengthonglang), Klongchan, 
Bangkapi, 10240 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Thạch dạng gel (bánh kẹo); thạch (dạng bánh kẹo); sữa ong chúa; thạch cao 

quy linh (bánh kẹo); kẹo dẻo hình hạt đậu (bánh kẹo); thạch trái cây (dạng bánh kẹo); 
bánh kẹo không chứa thuốc dạng thạch; sữa ong chúa dùng để nấu nướng; đường để làm 
thạch. 

 
Nhóm 30: Thạch dạng gel (bánh kẹo); thạch (dạng bánh kẹo); sữa ong chúa; thạch cao 
quy linh (bánh kẹo); kẹo dẻo hình hạt đậu (bánh kẹo); thạch trái cây (dạng bánh kẹo); 
bánh kẹo không chứa thuốc dạng thạch; sữa ong chúa dùng để nấu nướng; đường để làm 
thạch. 

 

 
(210) 4-2019-25119 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.3.2; A20.1.3; 2.9.14; A2.9.15; 

20.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Bảo Lâm  
(VN) 
Số 17 Trần Phú, phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 
tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý. 

 

 
(210) 4-2019-25120 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty Luật TNHH Bảo Lâm  
(VN) 
Số 17 Trần Phú, phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 

tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp 
lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý. 

 

 
(210) 4-2019-25121 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Trần Văn Nhung  (VN) 

Xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội ngoại thất, sơn chống thấm; vecni. 

 

 
(210) 4-2019-25122 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 1.15.24; A5.11.13; 19.7.1 
(591) Trắng, nâu, xanh nước biển, xanh lá cây, 

đỏ, hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Sỹ Long  (VN) 
Số 2/25, ngõ 14 phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; cung cấp thông tin và tư vấn liên 

quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-25123 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hường  (VN) 
CT8A, khu đô thị Đại Thanh, đường 

Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống nước bằng kim 

loại; van công nghiệp bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-25124 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.1.25; 25.1.9; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ đô, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Chi 
Fan  (VN) 
Số 60 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-25125 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ITO CO., LTD.  (JP) 

23-15, Hakusan 1-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo 113-0001, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị thẩm mỹ dùng để tăng và săn chắc cơ bắp sử dụng liệu pháp co cơ 

bằng kích thích điện (thiết bị y tế). 
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(210) 4-2019-25126 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Đỗ Anh Vũ  (VN) 

Số 11, ngách 7, ngõ 162A, phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy 

vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].  
 

Nhóm 16: Sách; truyện tranh; ấn phẩm; thiết bị đóng sách. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí. 
 
 

 
(210) 4-2019-25127 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 26.5.12; 26.5.11; A1.1.9; A1.1.2 
(731) SHING LING SEWING MACHINE 

CO., LTD.  (TW) 
No.10, Kung 2nd Rd., Kung 2nd Dist., 
Linkou Industrial Zone, New Taipei 
City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu (máy may); máy may công nghiệp; máy may khóa liên động; máy 

may đường may phẳng khóa liên động; máy may mũi móc xích; máy dệt kim; máy may 
ren và đính dây thun. 
 
Nhóm 07: Máy khâu (máy may); máy may công nghiệp; máy may khóa liên động; máy 
may đường may phẳng khóa liên động; máy may mũi móc xích; máy dệt kim; máy may 
ren và đính dây thun. 

 
 

 
(210) 4-2019-25128 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hồ Nữ Hạnh Uyên  (VN) 
115 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2019-25129 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Huy  (VN) 
Nhà may Nhật Huy, xóm Chùa, thôn 

Tướng Loát, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ; quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2019-25130 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.5; 1.15.11; A1.1.10; 1.7.6 

(591) Xanh da trời, trắng, vàng, cam, hồng, 

ghi, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Phùng Thị Mỹ Viên  (VN) 
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn, tã lót trẻ em bằng vải dệt; khăn tã của trẻ 

em bằng vải dệt. 
 

 

 
(210) 4-2019-25132 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, tím, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MINIKORE  (VN) 
412 villa Nam Thông 3, đường 22, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm và các chế phẩm làm đẹp như: kem dưỡng da, mặt nạ, sữa 

rửa mặt, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, kem bôi mắt, quần áo, giày dép, dao kéo, phụ 

kiện thời trang: đồng hồ, vòng đeo tay, thắt lưng, mắt kính, vòng cổ, bông tai, đĩa CD, 

sách, báo, văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2019-25133 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần địa ốc Phú 

Long  (VN) 
D2-19 khu phố Mỹ Hưng 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, 

trung tâm thương mại trong khu đô thị, khách sạn; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; bán buôn và 
bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền hình, qua mạng điện 
thoại, qua bưu điện các sản phẩm: chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vecni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, nhiên liệu, nến, 
dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, vật liệu xây dựng bằng kim loại, máy 
nông nghiệp, kéo, dao, máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần mềm máy tính, kính 
mắt, mũ bảo hiểm, thiết bị y tế, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy điều hòa, quạt, máy sấy, đồ 
trang sức, văn phòng phẩm, đồ nội thất bằng gỗ, đồ dùng gia đình như: rổ, chăn, ga, gối, 
đệm, cây lau nhà, chổi quét nhà, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, nồi niêu, xoong, 
chảo, lọ, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ chơi, kim chỉ dùng để khâu vá, thực phẩm 
(thịt, cá, rau, gia cầm, hoa quả, sữa), rau quả tươi, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, 
thuốc lá, xì gà. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ ngân hàng; 
dịch vụ bảo hiểm; cho thuê mặt bằng kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi; dịch vụ thể dục thể thao, câu lạc bộ thể dục 
thể thao; tổ chức các cuộc thi (vui chơi giải trí). 

 

 
(210) 4-2019-25134 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bà Triệu  (VN) 
Số 19/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Bàn cầu (thiết bị vệ sinh), chậu rửa (gắn cố định), vòi chậu rửa, sen tắm, bồn 
tắm; bếp ga, bếp điện, máy hút mùi. 

 

Nhóm 19: Vôi dùng cho xây dựng; vữa dùng cho xây dựng, gạch, xi măng, bột trét tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn cầu, chậu rửa, vòi chậu rửa, sen tắm, bồn tắm, bếp ga, bếp điện, 
máy hút mùi, vôi, vữa, gạch, xi măng, bột trét. 
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(210) 4-2019-25135 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 

lá mạ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và thương mại Nắng 
Mới  (VN) 
¤ N02 - BT14, khu đô thị mới thuộc lô 
đất N1+N3, khu đô thị Quốc Oai, xã Sài 
Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 

 

 
(210) 4-2019-25136 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(731) HOSSEIN HAGHPANAH  (MY) 

Level 41, Vista Tower The Intermark, 
348 Jalan Tun Razak 50400 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống làm từ cà phê; đồ uống làm từ trà; kẹo làm từ đường đun chảy [bánh 

kẹo]; đồ uống ca cao có sữa; cà phê; chất làm ngọt tự nhiên; nghệ vàng [gia vị]; trà túi 
lọc; trà (chè); ca cao. 

 

 
(210) 4-2019-25137 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.15; A3.7.24 
(591) Xanh ngọc đậm, xanh ngọc nhạt, xanh 

tím than. 
(731) WORKSMARTLY DIGITAL SDN BHD  

(MY) 
M2-21-11, 8Trium, Menara 2, JLN 
Cempaka SD 12/5, BDR Sri Damansara, 
52200 Kuala Lumpur, PJU9, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cho thuê không gian lưu trữ trên 
máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính, trừ dữ liệu vật lý; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-25138 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.4; A5.3.13; 26.1.6; A5.5.20; 

A5.5.21; 1.15.23 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng, xanh tím 

than, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 
xanh lá cây, xanh ngọc, tím đậm, tím 
nhạt, da cam đậm, da cam nhạt, vàng 
đậm, vàng nhạt. 

(731) PARK, DONG HOON  (KR) 
101dong 1503ho (Wangji-dong, Lotte 
Castle), 36, Wangji 3-gil, Suncheon-si, 
Jeollanam-do 57930 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; gọng kính râm; bao kính râm; kính giãn tròng; kính đeo mắt; bao 

kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; kính bảo hộ dùng trong thể thao; kính 
lúp đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2019-25139 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần An Dược 

Vương  (VN) 
Tầng 2, số 10 dãy D, khu A71 Bộ Công 
An, đường Khương Trung, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25140 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Ghi, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần An Dược 

Vương  (VN) 
Tầng 2, số 10 dãy D, khu A71 Bộ Công 
An, đường Khương Trung, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25141 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Ghi, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần An Dược 
Vương  (VN) 
Tầng 2, số 10 dãy D, khu A71 Bộ Công 

An, đường Khương Trung, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25142 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Trang  (VN) 
62 Dĩ An - Truông Tre, khu phố Nhi 

Đồng 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

 
(210) 4-2019-25143 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Trang   (VN) 
62 Dĩ An - Truông Tre, khu phố Nhi 

Đồng 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2019-25145 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Cửu 
Long  (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-25146 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh lá cây, vàng chanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Trí Việt  
(VN) 
Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất 

Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc chống sâu bọ và côn trùng; thuốc diệt cỏ. 
 

(210) 4-2019-25147 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.7 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ thú cưng LANLAN 
PET  (VN) 
Số 9A phố Hàm Long, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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(210) 4-2019-25149 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Hồng, đen, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH H.T.MEP  (VN) 
166 Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; thiết 

bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2019-25150 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.11.8; A25.7.3; A25.7.8 
(591) Đen, đỏ, vàng, hồng, hồng tím, trắng, 

xanh lam, nâu. 
(731) Công ty TNHH VI NA TÂM  (VN) 

93 đường 49, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh], nhập khẩu, xuất khẩu: các thiết bị, máy móc và vật tư 

dùng cho ngành in và bao bì (giấy, mực in, hóa chất, bản kẽm, thiết bị đo màu, tủ soi 
màu), thiết bị cho ngành may (vải), thiết bị cho ngành da giày (lót giày, đế giày, da giày), 
sơn, vecni, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, thiết bị đo lường, máy vi tính, điện thoại di 
động, phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-25151 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Nguyễn Mạnh Phát  (VN) 
Thửa đất số 2171, tờ bản đồ số 2TDH.B, 
khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo định hình [quần áo mặc bên 
trong, quần áo lót]; lớp lót may sẵn [bộ phận của quần áo]; quần áo thời trang; giày dép 
thời trang. 
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(210) 4-2019-25152 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 25.7.25 
(591) Xanh lá mạ, xanh nước biển, xanh lá 

cây, xanh lục, xanh đen, trắng. 
(731) Lê Thị Quỳnh Trang  (VN) 

Thôn 1, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: vòi sen tắm nóng lạnh, vòi lavabo, vòi rửa chén, vòi 

sen bộ tắm đứng, tay dây sen và phụ kiện dây sen. 
 

 
(210) 4-2019-25153 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; 2.1.1; 2.3.1; 20.5.7; A24.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, tím, đen, xám nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần STOCK 
FARMER GROUP   (VN) 
69 Phạm Thận Duật, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; 

tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; 
dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; môi giới chứng khoán; dịch vụ bảng thị 
giá giao dịch chứng khoán; báo giá chứng khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; 
huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào 
tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 
 

(210) 4-2019-25154 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1 
(591) Nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần AZ HOME  (VN)
Số 18-20 đường số 5, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội, ngoại thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
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Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu 
quả kinh doanh; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá 
nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tái lập kinh 
doanh, dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán: sắt thép, vật 
liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, đồ gỗ nội, ngoại thất (bàn, ghế, 
giường, tủ, kệ). 

 

 
(210) 4-2019-25155 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHANGHAI BEST ORAY 

INFORMATION S&T CO., LTD.  (CN) 
Room 5008C, No.335 Guoding Road, 
Yangpu District, Shanghai City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép dữ liệu [thiết bị xử lý dữ liệu]; cầu dao 

điện; phích cắm điện; bộ nối điện; chương trình [phần mềm] máy vi tính, ghi sẵn; chương 
trình giám sát [chương trình máy vi tính, ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; ứng 
dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải về; rađiô. 

 
Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy vi tính bằng truy cập từ xa; thiết kế phần mềm máy vi 
tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; 
bảo trì phần mềm máy vi tính; cài đặt phần mềm máy vi tính; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ thông tin; điện toán đám mây; cung cấp nền tảng 
như một dịch vụ [paas]. 

 

 
(210) 4-2019-25156 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHANGHAI BEST ORAY 

INFORMATION S&T CO., LTD.  (CN) 
Room 5008C, No.335 Guoding Road, 
Yangpu District, Shanghai City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép dữ liệu [thiết bị xử lý dữ liệu]; cầu dao 

điện; phích cắm điện; bộ nối điện; chương trình [phần mềm] máy vi tính, ghi sẵn; chương 
trình giám sát [chương trình máy vi tính, ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; ứng 
dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải về; rađiô. 

 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính; cho thuê thiết bị gửi 
tin nhắn; đàm thoại hội nghị từ xa; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn 
cầu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tệp tin số; truyền dữ liệu liên tục theo 
dòng; gửi tin nhắn; cung cấp diễn đàn trực tuyến; đàm thoại hội nghị truyền hình. 
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Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy vi tính bằng truy cập từ xa; thiết kế phần mềm máy vi 
tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; 
bảo trì phần mềm máy vi tính; cài đặt phần mềm máy vi tính; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ thông tin; điện toán đám mây; cung cấp nền tảng 
như một dịch vụ [paas]. 

 

 
(210) 4-2019-25157 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.22; 3.7.21; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại du lịch dịch vụ 
Trăng Nhiệt Đới  (VN) 
77/23 Tân Lập 2, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2019-25158 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thể 
thao và giải trí Thăng Long  
(VN) 
Số 22, Trương Công Giai, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 
 

(210) 4-2019-25159 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Thịnh Vượng 

Việt  (VN) 
Lô B209-B210, đường số 4, khu công 
nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc trừ cỏ 

dại; chất diệt nấm; thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2019-25160 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế Việt 

Đức  (VN) 
Số A4X1 đường Liên Cơ, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chế phẩm diệt chuột; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt 

trừ sâu bọ gây hại; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: chất diệt loài gây 
hại, chế phẩm diệt chuột, chế phẩm diệt ruồi, chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2019-25161 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH nông dược 

Tokyo Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, A4X1 đường Liên Cơ, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chế phẩm diệt chuột; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt 

trừ sâu bọ gây hại; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: chất diệt loài gây 
hại, chế phẩm diệt chuột, chế phẩm diệt ruồi, chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2019-25162 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH hóa nông HBR  

(VN) 
Số 232 đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chế phẩm diệt chuột; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt 
trừ sâu bọ gây hại; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: chất diệt loài gây 
hại, chế phẩm diệt chuột, chế phẩm diệt ruồi, chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2019-25163 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 

bảo quản; thịt đóng hộp và các sản phẩm chế biến từ thịt khác như: giò, chả, xúc xích. 
 

 
(210) 4-2019-25164 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHHH mua bán và 
dịch vụ tổng hợp Nam Hồng  
(VN) 
84 đường Lê Bình, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2019-25165 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Tuấn Nhung  
(VN) 
411/7 - 411/9 Tân Thới Hiệp 21, khu phố 
1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2019-25166 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinta  (VN) 
A5/20A9 đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, máy làm mát không khí bằng hơi nước. 

 

 
(210) 4-2019-25167 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinta   (VN) 
A5/20A9 đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, máy làm mát không khí bằng hơi nước. 

 

 
(210) 4-2019-25168 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trung  (VN) 
1117/4B tỉnh lộ 10, khu phố 9, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2019-25170 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GWENOLE LEFEBVRE  (CN) 

1199, Jiang Pv Road, Bld 12 Room 102, 
200093 Shanghai, P.R.China  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn làm 

việc của thợ mộc; nệm; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; đồ đạc 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; cho thuê 
văn phòng [bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở 
[căn hộ]; quản lý bất động sản.  
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ lập quy 
hoạch đô thị; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-25171 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.7.25; 26.5.3; 26.5.4; 26.3.3; 10.3.7; 

A5.3.13; A26.11.9 
(731) YOUSHANG INTERNATlONAL CO., 

LTD.  (TW) 
1F., No.188-1, Sec. 1, Keelung Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; ca cao; cà phê; trà; bánh mì; bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-25172 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Nâu, xanh rêu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Mộc Hương  

(VN) 
Khu phố 12, phường Văn Hải, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 

Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang). 
 

 
(210) 4-2019-25173 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 1.15.11; 1.15.23 
(591) Xanh da trời nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hương  (VN) 
P202 B6 Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục tôn giáo; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 
giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2019-25174 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A3.11.24; 3.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) 1. Nguyễn Minh Khôi  (VN) 

ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Ngọc Toàn  (VN) 
262 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Đoàn Thanh Tuyền  (VN) 
1254 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

4. Nguyễn Ngọc Toàn  (VN) 
262 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đội đầu; quần áo lót; đồ đi ở chân.  

 

(210) 4-2019-25175 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bệnh viện phụ sản Mêkông  
(VN) 
243 - 243A - 243B Hoàng Văn Thụ, 
phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2019-25176 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đại Phát   (VN) 
Số 99 Thiên Hộ Dương, phường 4, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2019-25177 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.1.1; 2.1.8; A26.4.18 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 

Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu (bar); quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán 

cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-25178 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.1.1; 2.1.8; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 

Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu (bar); quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán 

cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-25179 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.21; 26.4.1; A26.4.5; 4.3.3 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 

Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu (bar); quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán 

cà phê.  
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(210) 4-2019-25180 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.2.7; A2.3.23 
(591) Cam, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bệnh viện 
phẫu thuật thẩm mỹ - răng 
hàm mặt WORLDWIDE  (VN) 
244A Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Răng làm bằng sứ các loại; hàm răng giả; thiết bị nha khoa; kẹp cho răng giả; 

đinh ghim cho răng giả.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám nha khoa, dịch vụ khám và chữa bệnh răng, hàm, mặt; phẫu 
thuật tạo hình thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2019-25181 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; A25.7.6; A25.7.7; 25.12.1 
(591) Cam, trắng. 
(731) YIN LUN  (CN) 

No.140 Zhushan, chuanshan Town, 
Liujiang District, Guang Xi Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25182 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.12; A5.1.8; 26.1.2; 5.7.21 
(591) Trắng, hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, ghi, 

xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng   (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 
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(210) 4-2019-25183 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH Capitaland-

Thiên Đức   (VN) 
Tòa nhà Vista, 628C đường Xa Lộ Hà 
Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, trung tâm thương 

mại trong khu đô thị, khách sạn; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây 
dựng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ 
nghiên cứu kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản; dịch vụ 
sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ đánh 
giá bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, nâng cấp, tân trang, bảo trì và sửa chữa bất động sản, bất 
động sản tư nhân, bất động sản công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm kinh 
doanh, cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, trung tâm giải trí, bãi đỗ xe, trung tâm 
văn hóa, chỗ ở tạm thời, khách sạn, khách sạn có chỗ để ô tô, khu nghỉ mát, căn hộ cho 
thuê, toà nhà, nhà ở, nhà chung cư, căn hộ, phòng ở, nhà kho, nhà máy và các toà nhà mới 
xây dựng; phát triển bất động sản, cụ thể là san lấp mặt bằng.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-25184 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) BAWAL EXCLUSIVE SDN. BHD.  

(MY) 
No. 72, Jalan BP 7/8, Bandar Bukit 
Puchong, 47120 Puchong, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, bao gồm: khăn chùm đầu, mạng che mặt, áo choàng, quần áo cho 

người cầu nguyện, quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trực tuyến; quảng cáo trên internet; dịch vụ bán lẻ quần 
áo trên internet; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; các cửa hàng nhỏ bán quần áo, giày dép 
thời trang và trang sức; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng.  
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(210) 4-2019-25185 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.1.25; 5.13.25 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Anh  (VN) 
Số nhà 206A, ngõ 205, phố Lộc, đường 

Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy thời trang; khăn quàng cổ; giầy dép (thuộc nhóm này); mũ đội 

đầu (thuộc nhóm này); thắt lưng (thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2019-25186 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Đen, trắng, ghi nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Thảo   (VN)
Số 1/333/40 Xuân Lộc 2, phường Xuân 

Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy dài và quần áo bơi; trang phục mặc ngoài bikini khi 

dùng đi biển; khăn quàng cổ; giầy dép (thuộc nhóm này). 
 

 

 
(210) 4-2019-25187 (220) 08.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.23; 24.17.5 

(731) Nguyễn Minh Châu    (VN) 
25/45 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ống khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; vành loa cho 

máy tăng âm; loa; máy quay đĩa dvd  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
886 

(210) 4-2019-25189 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH Golden Health  

(VN) 
Số nhà 1A, đường 26-12, khu phố Phú 
Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 

Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào sơ chế; yến sào đã qua chế biến; yến sào thiên nhiên đã qua chế biến; 

thực phẩm từ yến sào gồm: chè yến, yến chưng đường phèn.  
 

 
(210) 4-2019-25190 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; 26.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 
1104/1 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhông dùng cho xe máy, vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe máy, má 

phanh (bố thắng), xích xe máy (sên), săm xe máy, bánh răng truyền động cho xe máy, mỡ 
bôi trơn, dầu nhờn (xe máy), lốp xe máy, phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2019-25191 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Đặng Đình Ngọc  (VN) 
Thôn Vô Thái, xã Dũng Nghĩa, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 

dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  
 

 
(210) 4-2019-25192 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.3.3; 26.5.2; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện Thủ 
Đức  (VN) 
Km9 Xa Lộ Hà Nội, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 06: Thép cán thô [luyện kim]; thanh thép sáng bóng; khung kim loại dùng cho xây 
dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; kết cấu thép để 
xây trạm điện.   

 
Nhóm 09: Máy biến thế [điện]; máy biến áp [điện]; dây điện; cái kẹp dây dẫn [dây điện]; 
đầu nối dây [điện]; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp.  

 

 
(210) 4-2019-25193 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; 1.15.23; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, hồng, xanh nước biển, 

xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần In Báo Lào 
Cai    (VN) 
Số 45, đường Mường Than, phường Kim 
Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in.  

 

 
(210) 4-2019-25194 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Chi   (VN) 
Khối 12, phường Mai Hùng, thị xã 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại thông minh: pin dự phòng, củ sạc điện thoại, tai nghe, tai 

nghe không dây, ốp điện thoại, dây sạc điện, pin thay thế.  
 

 
(210) 4-2019-25195 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Chi   (VN) 
Khối 12, phường Mai Hùng, thị xã 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại thông minh: pin dự phòng, củ sạc điện thoại, tai nghe, tai 

nghe không dây, ốp điện thoại, dây sạc điện, pin thay thế.  
 

 
(210) 4-2019-25197 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
trang thiết bị y tế USM 
HEALTHCARE  (VN) 
Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 

Cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; hộp đựng, đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; dụng 

cụ chỉnh hình; ống nong động mạch; phin lọc khí dùng cho mục đích y tế; dây thở, dây 

gây mê, ống nối dây máy thở dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

buôn: chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; quảng cáo và giới thiệu sản 

phẩm; mua bán: điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt.  
 

(210) 4-2019-25198 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
trang thiết bị y tế USM 
HEALTHCARE  (VN) 
Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 

Cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; hộp đựng, đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; dụng 

cụ chỉnh hình; ống nong động mạch; phin lọc khí dùng cho mục đích y tế; dây thở, dây 

gây mê, ống nối dây máy thở dùng cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 

buôn: chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; quảng cáo và giới thiệu sản 

phẩm; mua bán: điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt;  
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(210) 4-2019-25199 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
trang thiết bị y tế USM 
HEALTHCARE  (VN) 
Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
Cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; hộp đựng, đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; dụng 
cụ chỉnh hình; ống nong động mạch; phin lọc khí dùng cho mục đích y tế; dây thở, dây 
gây mê, ống nối dây máy thở dùng cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn: chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm; mua bán: điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt.  

 

 
(210) 4-2019-25200 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà máy 
trang thiết bị y tế USM 
HEALTHCARE  (VN) 
Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; hộp đựng, đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; dụng 

cụ chỉnh hình; ống nong động mạch; phin lọc khí dùng cho mục đích y tế; dây thở, dây 
gây mê, ống nối dây máy thở dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm, dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt. 

 

(210) 4-2019-25201 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Mã Lực  
(VN) 
81 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi sên - rang - sấy - khuấy tự động, nồi sên nhân bánh trung thu (chất liệu 

bằng kim loại không dùng điện). 
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(210) 4-2019-25202 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty CP thương mại kinh 
doanh tổng hợp T&D  (VN) 
Số 246 Nguyễn Trường Té, phường 
Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; quạt làm mát không khí, thiết bị lọc nước; vòi hoa sen; 

bình nóng lạnh. 
 

 
(210) 4-2019-25203 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH RIO TECH  (VN) 
Số 55, đường 198, thị trấn Chờ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-25204 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Đỗ Văn Sáu  (VN) 
Thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu vệ 

sinh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thiết bị vệ sinh: bồn tắm; bệ vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; 
chậu rửa gắn cố định; chậu vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-25205 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Đỗ Đăng Quỳnh  (VN) 
Thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; dầu gội; sữa tắm; xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm để giặt, 

để tẩy rửa [trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế]; dung dịch 
cọ rửa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm, xà phòng vệ sinh dạng bánh, 
chế phẩm để giặt, để tẩy rửa, dung dịch cọ rửa, nước rửa bát, nước giặt. 
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(210) 4-2019-25206 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Thiều 100  
(VN) 
Thôn Nghĩa Lập, xã Phù Khê, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn điện; quạt điện; hệ thống lọc không khí; điều hòa. 

 

 
(210) 4-2019-25207 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng, vàng 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DIOSSOFT  (VN) 
Phòng số 03, tầng 11, tòa nhà Charm Vit, 
phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; 
phần mềm ứng dụng cho tivi thông minh; phần mềm cho điện thoại di động. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin liên 
quan đến trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông 
trên mạng máy tính. 

 

Nhóm 42: Sản xuất chương trình trò chơi trên máy vi tính; nâng cấp trò chơi máy tính; 
bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
thiết kế website. 

 

 
(210) 4-2019-25208 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.2.1; 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sứ vệ sinh Minh 
Long  (VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Tấm pin năng lượng mặt trời; thiết bị sạc pin năng lượng mặt trời; tấm thu năng 

lượng mặt trời dùng để sản xuất năng lượng điện; bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời 
thành năng lượng điện; công tơ điện; ắc quy. 
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(210) 4-2019-25209 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A17.2.2; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang DOLLY  (VN) 
71 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc; da giả; da động vật; tấm da sống; rương bằng da thuộc hoặc giả da; 

hòm bằng da thuộc hoặc giả da; va li; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Giày; dép; mũ (nón). 
 
 

(210) 4-2019-25210 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang DOLLY  (VN) 
71 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc; da giả; da động vật; tấm da sống; rương bằng da thuộc hoặc giả da; 

hòm bằng da thuộc hoặc giả da; va li; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Giày; dép; mũ (nón). 
 
 

 
(210) 4-2019-25212 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.11; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn SM  
(VN) 
Số 48, ngõ 85, phố Vũ Đức Thận, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng. 
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(210) 4-2019-25213 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.5; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế NISIN  (VN) 
Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 đường 

Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn trang trí; sơn chịu hóa chất; sơn chống bụi; sơn chống rỉ 

mau khô; sơn chống nứt; chất kết dính dùng cho sơn mầu. 
 

 
(210) 4-2019-25214 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế NISIN  (VN) 
Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 đường 

Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn trang trí; sơn chịu hóa chất; sơn chống bụi; sơn chống rỉ 

mau khô; sơn chống nứt; chất kết dính dùng cho sơn mầu. 
 

 
(210) 4-2019-25215 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.10; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Vàng, đen, xanh. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nhật Mã  (VN) 
52/80 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hương (nhang thơm để thắp), nụ trầm (hương thắp), bột trầm. 
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(210) 4-2019-25216 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Vũ Khánh Tùng  (VN) 

Xóm 2, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Bảo tàng (giới thiệu và trưng bày); cung cấp các dịch vụ và tiện nghi bảo tàng 

(dùng cho việc giới thiệu, trưng bày). 
 

 
(210) 4-2019-25217 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A6.19.11; 3.4.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 152, đường Thanh Bình, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm tăng cường sức khỏe (thực phẩm chức năng); sữa bột cho trẻ em. 
 

Nhóm 29: Sữa dê; sữa bột (không bao gồm thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; sôcôla. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm tăng cường sức khỏe (thực phẩm chức năng); mua bán sữa 
dê; mua bán bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2019-25219 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; A1.3.16 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOLAR Miền Bắc  
(VN) 
Cụm công nghiệp tập trung, xã Cao 
Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bình ắc quy; thiết bị nạp 
ắc quy. 

 

Nhóm 35: Mua bán pin mặt trời, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, bình ắc quy, thiết 
bị nạp ắc quy. 
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(210) 4-2019-25220 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.25; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOLAR Miền Bắc  
(VN) 
Cụm công nghiệp tập trung, xã Cao 
Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bình ắc quy; thiết bị nạp 

ắc quy. 
 

Nhóm 35: Mua bán pin mặt trời, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, bình ắc quy, thiết 
bị nạp ắc quy. 

 

 
(210) 4-2019-25221 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) INNOSERV FA INC.  (VG) 

Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại, cụ thể là trung tâm gia công (là một loại máy công cụ 

có cơ năng hoán đổi tự động, có thể làm nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn như phay, 
đục lỗ, doa lỗ, khoan. . .); máy phay; máy tiện [máy công cụ]; máy xay dùng để gia công 
kim loại và máy phóng điện cho gia công kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2019-25222 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.7; 25.5.3 
(591) Xanh da trời, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
GRAMIA  (VN) 
207/11 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm 

máy tính (ghi sẵn); nền tảng phần mềm máy vi tính đã được ghi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến thương mại và tiếp thị (marketing); dịch vụ hãng thông tin 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại qua một trang web; cập nhật và duy trì dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
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Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; lập trình máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; tư vấn bảo mật dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2019-25223 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.3.10; 1.15.15; 

26.11.3 
(591) Xanh lam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Hà Viết Tưởng  (VN) 
Thôn Châu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa. 

 
 

 
(210) 4-2019-25224 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HY Ngọc Linh  (VN) 

96/4 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống và ăn kiêng; dược phẩm và thuốc dùng 

cho người có nguồn gốc tự nhiên; chế phẩm dược phẩm; thuốc điều trị mọc tóc; thực 
phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung vitamin và khoáng chất; chất bổ 
sung vitamin dạng lỏng; chất bổ sung protein; thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu làm 
từ khoáng chất; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa. 

 
 

 
(210) 4-2019-25225 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 1.15.15 
(591) Xanh, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Dung  (VN) 
49/4A Phạm Hồng Thái, phường 10, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ thiên nhiên (mỹ phẩm); tinh dầu. 
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(210) 4-2019-25226 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Dung  (VN) 
49/4A Phạm Hồng Thái, phường 10, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, quán giải khát, nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
 

 

 
(210) 4-2019-25227 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 3.2.7; 3.2.15; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng đồng, đen, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh học Thế 
giới Nông trại  (VN) 
Số 158, đường Đồng Khởi, Kp 4, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; mật ong; kem lạnh; trà atiso. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà (chè), ca cao, mật ong, kem lạnh, đường, gạo, bột sắn, bột 
cọ, chất thay thế cà phê, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, 
kẹo, kem, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt, gia vị, hạt 
điều, hạt mắc ca, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt óc chó, lạc (đậu phộng) (tất 
cả đã qua chế biến), rau, củ, quả (đã qua chế biến và chưa qua chế biến), máy chế biến cà 
phê và nông sản khác như: đậu nành, đậu xanh, hạt tiêu, máy pha cà phê, dùng điện, máy 
rang cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-25228 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Lan Anh  (VN) 
Đội 1, xã Võng La, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn gồm: chổi; dụng cụ lau chùi, vận hành bằng tay; thiết bị lau bụi 
không dùng điện; dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; vật dụng làm sạch dạng tấm miếng. 

 

 
(210) 4-2019-25229 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 26.3.2; A26.3.7 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SENTORA Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 280, tầng 2, tòa nhà Sholega 275 
Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn thiết kế trang 
web; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế công nghiệp; tạo và thiết kế các chỉ 
mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]. 

 

 
(210) 4-2019-25230 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Lan Anh  (VN) 
Đội 1, xã Võng La, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2019-25231 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 24.17.20; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần LUXUBU  (VN) 
145/46 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; đồ đội đầu; áo khoác choàng (trang phục); áo sơ 
mi; áo vét (trang phục). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 

vụ. 
 

 
(210) 4-2019-25232 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 9.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Lương  
(VN) 
281 Nguyễn Duy Dương, phường 04, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh pía. 
 

 
(210) 4-2019-25233 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Tavida  
(VN) 
26/36 Nguyễn Quý Anh, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25234 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Tuấn Minh  (VN) 
Số 29A, ngách 97/31 phố Đức Giang, tổ 

26, phường Đức Giang, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; mũ nón; bít tất quần áo sơ sinh; quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2019-25235 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) 1. Phạm Thủy Phương  (VN) 
Số 11 ngách 554/31, Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

2. Phạm Quốc Bình   (VN) 
Phòng 302- E4 TT Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25236 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) 1. Phạm Thủy Phương  (VN) 
Số 11 ngách 554/31, Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

2. Phạm Quốc Bình  (VN) 
Phòng 302- E4 TT Thanh Xuân Bắc, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25237 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 25.1.25; 26.11.3; A26.4.18; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Ong Cẩm Loan  (VN) 
528/9E1 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2019-25238 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.3.23 
(591) Xanh, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hoàng Nam  (VN) 
528/9E1 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2019-25239 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.19; 1.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng tập  AN 
YOGA  (VN) 
Tầng 2, số 39 Đặng Tất, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm yoga; câu lạc bộ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-25240 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục AMI Việt Nam  (VN) 
Số 19 hẻm 2/2/1 phố Hoàng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; giáo dục mầm non. 

 

 
(210) 4-2019-25241 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Trắng, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Vina Top  (VN) 
Đường 310B, thôn Lương Câu, xã Sơn 
Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn gạch block (blốc) bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Đá mài (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa (bộ phận của máy móc); máy cắt; 
mũi khoan (bộ phận của máy móc); máy công cụ. 

 

Nhóm 08: Đá mài dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; lưỡi cưa dùng cho dụng 
cụ cầm tay thao tác thủ công. 

 
Nhóm 11: Lò nung; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết bị đốt nóng. 
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Nhóm 19: Gạch; gạch trang trí; gạch đá mài; gạch khối. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: khuôn gạch block (blốc) bằng kim loại, 
đá mài (bộ phận của máy móc), lưỡi cưa (bộ phận của máy móc), máy cắt, mũi khoan (bộ 
phận của máy móc), máy công cụ, đá mài dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, 
lưỡi cưa dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, lò nung, hệ thống và thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị đốt nóng, gạch, gạch trang trí, gạch đá mài, gạch khối, dầu in, chất đánh 
bóng. 

 

 
(210) 4-2019-25242 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TRUSTIN  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà HH2 Bắc Hà, phố Tố 
Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: văn phòng 

phẩm, đồ chơi cho trẻ em, đồ lưu niệm (thú nhồi bông, hộp đựng quà, móc khóa, hộp 
nhựa, khung tranh), đồ dùng gia đình (bàn chải các loại, tách (ly), chén, đĩa, bình chứa 
nước, thiết bị lau bụi không dùng điện, chậu hoa, lọ cắm hoa, thùng chứa rác, dây dùng để 
buộc, móc treo tường, móc treo quần áo, sáp thơm), đồ dùng cá nhân (lượt chải tóc, đồ cắt 
móng tay, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng cho em bé (tã lót, sữa, nôi, quần áo, bao tay, tất, 
gối), phụ kiện điện tử (cáp usb, tai nghe, loa máy tính, chuột máy tính, bàn phím), thực 
phẩm dinh dưỡng cho mẹ và bé, thực phẩm chức năng, dược phẩm, đồ trang sức (dây 
chuyền, bông tai, đồ buộc tóc, nhẫn, vòng đeo tay), máy massa, máy sấy tóc, đai giảm mỡ 
bụng, máy tập thể dục, hóa mỹ phẩm (xà bông, xà phòng, nước lau sàn nhà, nước rửa 
chén, thuốc nhuộm tóc, thuốc tẩy quần áo, kem đánh răng), sản phẩm dành cho thú nuôi 
(cọ chải lông, dây đeo, đồ đựng thức ăn, sữa tắm); nhượng quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-25243 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
KACHI  (VN) 
Đội 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện 
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại; trà (được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây); đồ uống trên cơ 

sở trà; nghệ tây (gia vị); nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn hoặc pha nước uống). 
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(210) 4-2019-25244 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Tím, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
KACHI  (VN) 
Đội 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện 
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại; trà (được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây); đồ uống trên cơ 

sở trà; nghệ tây (gia vị); nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn hoặc pha nước uống). 
 

 
(210) 4-2019-25245 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.5.3; A1.1.10; A1.1.2; 1.13.1; 

A1.13.10 
(591) Xanh lá cây, vàng, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện cơ QPB91 
Miền Bắc  (VN) 
Thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; át tô mát (aptomat); ổ cắm điện; phích cắm điện; công 
tắc điện. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn led; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
(LED); đui đèn điện; máng đèn điện; quạt điện. 

 
 

 
(210) 4-2019-25246 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.20; A3.7.24; 1.15.11; 26.1.1; 

25.1.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng đậm, vàng tươi, xám, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Thủy  (VN) 
Số 3/12 Đội Cấn, phường Lộc Sơn, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
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(210) 4-2019-25247 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.3; 26.4.1; 26.4.9; 1.15.23; 

A5.5.20 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BEAUTY CHAVA  
(VN) 
51 Yên Thế, phường 02, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25248 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 15.7.1; 26.15.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lam, xanh đậm, 

xanh nhạt, ghi đậm, ghi nhạt, vàng, cam, 
nâu nhạt, nâu đậm. 

(731) Công ty TNHH Huy Hoàng TQ  
(VN) 
Số 3 thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (PATVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng 
của ô tô, xe máy, xe đạp, đạp điện, quần áo, giầy dép, mũ nón, máy vi tính, điện thoại, tủ 
lạnh, máy giặt, thịt, cá, trứng, sữa, rau, hoa, quả, cà phê, bánh, kẹo, bột ngũ cốc, bia, rượu, 
nước ngọt, nước trái cây; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-25249 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A5.11.13; A5.3.14; 

5.3.11; 5.3.9 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

nâu nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Thụy FOOD  
(VN) 
204B30 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả. 
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(210) 4-2019-25250 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí cầu 
đường Hà Ninh  (VN) 
Tổ dân phố số 13, thị trấn Nam Giang, 

huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su của toa xe lửa; lõi nhựa xoắn dùng để bắt bulong cố định thanh ray 

(sử dụng trong quá trình sản xuất tà vẹt bê tông); đế tấm chặn (căn nhựa) dùng để cố định 

thanh ray; ban đệm cao su dưới ray; gioăng kính cửa toa xe lửa; cục cao su dùng trong 

thùng xử lý chất thải trên toa xe lửa.  
 

 
(210) 4-2019-25251 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A3.13.6; A3.13.24; 1.5.1 

(591) Xanh dương nhạt, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục AMI Việt Nam  (VN) 
Số 19 hẻm 2/2/1 phố Hoàng Liệt, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; giáo dục mầm non.  
 

 
(210) 4-2019-25252 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A24.15.11; 24.15.21 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Tuấn Anh   (VN) 
Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; hệ thống và thiết bị 

vệ sinh; bồn tắm; quạt gió (điều hòa không khí).  
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(210) 4-2019-25253 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.4.18 

(591) Đỏ, vàng. 

(731) Công ty vật liệu xây dựng Hạ 
Long (TNHH)  (VN) 
ấp Truông Tre, phường Linh Xuân, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; tấm xi măng.  
 

 
(210) 4-2019-25254 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) BESWEET CREATIONS LLC  (US) 

3350 Northeast 12th Avenue, Unit 70710 

Oakland Park, FLORIDA, 33307, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin; vitamin và chế 

phẩm vitamin; vitamin dạng dẻo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ của hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến vitamin và chế phẩm ăn 

kiêng.  
 

 
(210) 4-2019-25255 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Tường Minh  (VN) 
Số 185 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; 

bệ xí vệ sinh; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; bồn tắm ngồi. 
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(210) 4-2019-25256 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 26.15.15; 26.5.1; 26.15.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh thủy tinh, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
HOMA    (VN) 
Nhà 5, đường số 13, công viên phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị mạng không dây; thiết bị cao tần; thiết bị viễn 

thông di động; phần mềm mạng máy tính; máy vi tính; công tắc điện, thiết bị điều chỉnh 
điện.  

 
Nhóm 35: Buôn bán: thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị mạng không dây, thiết bị cao tần, 
thiết bị viễn thông di động, phần mềm mạng máy tính, máy vi tính, công tắc điện, thiết bị 
điều chỉnh điện.    

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì và sửa chữa các sản phẩm: thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị 
mạng không dây; thiết bị cao tần; thiết bị viễn thông di động; phần mềm mạng máy tính; 
máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-25257 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh thủy tinh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Homa      (VN) 
Nhà 5, đường số 13, công viên phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị mạng không dây; thiết bị cao tần; thiết bị viễn 

thông di động; phần mềm mạng máy tính; máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Buôn bán: thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị mạng không dây, thiết bị cao tần, 
thiết bị viễn thông di động, phần mềm mạng máy tính, máy vi tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì và sửa chữa các sản phẩm: thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị 
mạng không dây, thiết bị cao tần, thiết bị viễn thông di động, phần mềm mạng máy tính, 
máy vi tính.         

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính. 
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(210) 4-2019-25258 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
HOMA      (VN) 
Nhà 5, đường số 13, công viên phần 

mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị mạng không dây; thiết bị cao tần; thiết bị viễn 

thông di động; phần mềm mạng máy tính; máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2019-25259 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
HOMA  (VN) 
Nhà 5, đường số 13, Công viên phần 

mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị mạng không dây; thiết bị cao tần; thiết bị viễn 

thông di động; phần mềm mạng máy tính; máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2019-25260 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Homa  (VN) 
Nhà 5, đường số 13, Công viên phần 

mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị mạng không dây; thiết bị cao tần; thiết bị viễn 

thông di động; phần mềm mạng máy tính; máy vi tính; công tắc điện; thiết bị điều chỉnh 

điện. 
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(210) 4-2019-25261 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Homa  (VN) 
Nhà 5, đường số 13, Công viên phần 
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị mạng không dây, thiết bị cao tần; thiết bị viễn 
thông di động; phần mềm mạng máy tính; máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2019-25262 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1; 1.7.6; A1.1.10; 

A1.1.2; 25.1.6; A25.7.2 
(591) Xám, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị vệ sinh 
và gia dụng HK CLAN   (VN) 
Số 670, ấp 2, xã Phước Khánh, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai                      

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; vòi hoa sen; bệ xí; bồn rửa mặt (lavabo); bồn rửa bát.  
 

 
(210) 4-2019-25263 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Baby Mum   (VN) 
Số 23/73, tổ dân phố Khúc Trì 3, phường 
Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng        

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25264 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Nâu, đen, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HIGH SKY  
(VN) 
80/9/28/2 đường TX52, khu phố 4, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2019-25265 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 6.1.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hồ Hữu Phước   (VN) 
Thôn 3, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, 

tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê.  
 

 

 
(210) 4-2019-25266 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đắc Yến  (VN) 
52/1 đường TX 21, khu phố 1, phường 

Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: xe ô tô và phụ tùng ô tô 

cụ thể là: giảm xóc cho ô tô, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, còi cho xe cộ, 

khung gầm xe cộ, vỏ xe, ruột xe; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet 

(nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tổ chức sự kiện cho mục 

đích kinh doanh và thương mại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe có động cơ; phục hồi lại máy móc 

động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; tra dầu mỡ xe cộ; đánh bóng xe cộ; trạm 

phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; lưu hóa lốp xe [sửa chữa]. 
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(210) 4-2019-25267 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.21; 4.5.15; 4.5.14; 4.5.5 
(731) ZHEJIANG AOKANG SHOES CO., 

LTD.  (CN) 
Aokang Industrial Park, Dong'ou 
Industrial District, Oubei Town, Yongjia 
County, Zhejiang Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; túi; ví đựng tiền; túi xách tay; ô; vali [hành 

lý]. 
 

 
(210) 4-2019-25268 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.21; 4.5.15; 4.5.14; 4.5.5 
(731) ZHEJIANG AOKANG SHOES CO., 

LTD.   (CN) 
Aokang Industrial Park, Dong'ou 
Industrial District, Oubei Town, Yongjia 
County, Zhejiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng 

tay [trang phục]; khăn quàng cổ. 
 
 

 
(210) 4-2019-25269 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.21; 4.5.15; 4.5.14; 4.5.5 
(731) ZHEJIANG AOKANG SHOES CO., 

LTD.   (CN) 
Aokang Industrial Park, Dong'ou 
Industrial District, Oubei Town, Yongjia 
County, Zhejiang Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2019-25270 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 3.7.17; 2.9.12 
(731) ZHEJIANG AOKANG SHOES CO., 

LTD.   (CN) 
Aokang Industrial Park, Dong'ou 
Industrial District, Oubei Town, Yongjia 
County, Zhejiang Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu. 

 
 

 
(210) 4-2019-25277 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TIGON  (VN) 
Số 4065 khóm Đông Thuận, phường 
Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-25278 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thời trang Việt ý  (VN) 
29/10F tổ 84, Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2019-25279 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Như ánh  (VN) 
Khu 9, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, phụ tùng ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-25280 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.3; 26.4.9; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MSC GROUP  
(VN) 
Lô 23 Bà Triệu, phường Đông Thọ, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; vecni; chất pha loãng cho sơn.  

 

 
(210) 4-2019-25281 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A5.11.13; 5.9.10 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in ấn thương 
mại văn phòng phẩm Trung 
Thu  (VN) 
Xóm 2, thôn Hiệu Chân, xã Tân Hưng, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Tập giấy viết (văn phòng phẩm); đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); đồ 

dùng văn phòng trừ đồ đạc; bút viết (đồ dùng văn phòng); tranh ảnh; xuất bản phẩm dạng 
in. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tập giấy viết (văn phòng phẩm), đồ dùng cho trường 
học (văn phòng phẩm), đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, bút viết (đồ dùng văn phòng), tranh 
ảnh, xuất bản phẩm dạng in; dịch vụ quảng cáo; thiết kế vật liệu quảng cáo; dịch vụ giới 
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thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ tư vấn và 
quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường đào tạo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); 

hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); tổ chức triển lãm cho mục đích 

giáo dục hoặc văn hoá; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 
 

 
(210) 4-2019-25282 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Thành  (VN) 
Phòng 804 toà nhà Rainbow Tây Nam 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây 

chuyền, vòng xuyến; đồ trang sức bằng đá quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 

phẩm; dây bằng kim loại quý (đồ trang sức). 
 

 
(210) 4-2019-25284 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 26.13.25 

(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Tuấn Anh   (VN) 
Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; hệ thống và thiết bị 

vệ sinh; bồn tắm; quạt gió (điều hòa không khí). 
 

 
(210) 4-2019-25285 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 

(591) Xanh, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Việt Sơn  (VN) 
147/4 khu phố 3, phường Thới An, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bộ tích nhiệt; bộ trao 

đổi nhiệt, trừ loại là bộ phận của máy nước; thiết bị thu hồi nhiệt; máy đun nước tắm; thiết 

bị làm nóng nước tắm.  
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(210) 4-2019-25286 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25287 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25288 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-25289 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25290 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25291 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-25292 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25293 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  
 

 
(210) 4-2019-25294 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  
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(210) 4-2019-25295 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ân Phát   (VN) 
166/42 Thích Quảng Đức, phường 04, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25296 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ân Phát    (VN) 
166/42 Thích Quảng Đức, phường 04, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25297 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

FARMAGIS   (VN) 
3 Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-25298 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p   (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc  miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25299 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p    (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc  miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25300 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p  (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-25301 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Bia Việt Nam  

(VN) 
Km9, đường Võ Văn Kiệt, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống tinh lọc; nước ép trái cây; nước giải khát có ga. 

 

 
(210) 4-2019-25302 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NATIONAL FEDERATION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVE 
ASSOCIATIONS (ZEN-NOH)  (JP) 
1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 

 

 
(210) 4-2019-25303 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.4.4 
(731) EVERLAST WORLD'S BOXING 

HEADQUARTERS CORPORATION  
(US) 
PO Box 1809 New York, New York 
10156-1809, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật và tấm da sống; túi xách hành lý; ô và ô che 

nắng; gậy chống khi đi bộ; roi da, bộ yên cương và yên cương; vòng cổ, dây dắt và quần 
áo cho động vật; vali hành lý; túi xách; túi vải đeo vai (túi tote); túi thể thao; túi để đựng 
đồ tập thể dục; túi thể thao đa năng; ba lô; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; túi nhỏ bằng 
da. 

 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần dài; áo sơ mi; quần soóc; 
áo vét; quần áo dùng khi chạy bộ; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; áo phông ngắn tay; 
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áo phông không có tay; áo ba lỗ; quần áo lót; tất ngắn cổ; mũ; mũ lưỡi trai làm đồ đội 
đầu; thắt lưng [trang phục]. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ, thiết bị và máy để tập luyện thể dục và thể thao, 
không bao gồm trong các nhóm khác; thiết bị và máy để tập luyện thể dục và thể hình; 
thiết bị tập đấm bốc; vật chống, vật dụng bảo vệ, dụng cụ bảo vệ và miếng đệm bảo vệ 
dùng trong thể thao, điền kinh và tập luyện thể hình [dụng cụ thể thao]; đồ trang trí cho 
cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; mặt nạ đấm bốc; găng tay đấm bốc; băng và đai 
quấn tay dùng trong đấm bốc và võ thuật tổng hợp (mma); găng tay chuyên dùng để tập 
luyện thể thao; bao trụ đấm bốc tự cân bằng; khiên đấm bốc; đích đá (dụng cụ đỡ đá dùng 
trong thể thao); túi đấm [dụng cụ thể thao]; võ đài dùng trong đấm bốc và đấu vật; thiết bị 
dùng cho môn cử tạ [thiết bị thể thao]; đai lưng dùng cho môn cử tạ [đồ dùng thể thao]; tạ 
đơn cầm tay [phụ kiện thể thao]; thiết bị dùng cho môn thể dục nhịp điệu, đai lưng dùng 
cho môn thể dục nhịp điệu; dây thun dùng để tập thể dục; thiết bị dùng để tập võ thuật; 
thiết bị trò chơi video; túi chuyên dụng để giữ các bộ phận của thiết bị thể thao; bóng đấm 
tập phản xạ. 

 

 
(210) 4-2019-25304 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, xám xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị âm 
thanh ABL POWER  (VN) 
58/15/17 Tôn Thất Thuyết, phường 16, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị quản lý nguồn điện; dây cáp điện; bộ đổi điện. 

 

 
(210) 4-2019-25305 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) EVERLAST WORLD'S BOXING 

HEADQUARTERS CORPORATION  
(US) 
PO Box 1809 New York, New York 
10156-1809, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật và tấm da sống; túi xách hành lý; ô và ô che 

nắng; gậy chống khi đi bộ; roi da, bộ yên cương và yên cương; vòng cổ, dây dắt và quần 
áo cho động vật; vali hành lý; túi xách; túi vải đeo vai (túi tote); túi thể thao; túi để đựng 
đồ tập thể dục; túi thể thao đa năng; ba lô; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; túi nhỏ bằng 
da. 

 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần dài; áo sơ mi; quần soóc; 
áo vét; quần áo dùng khi chạy bộ; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; áo phông ngắn tay; 
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áo phông không có tay; áo ba lỗ; quần áo lót; tất ngắn cổ; mũ; mũ lưỡi trai làm đồ đội 
đầu; thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2019-25306 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Huy Tuấn Food  
(VN) 
Tổ 6A, phường Đồng Tâm, thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; các loại nước sốt dùng để nấu nướng. 

 

 
(210) 4-2019-25307 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Viết Thắng  (VN) 
Lầu 46 tòa tháp tài chính Bitexco, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-25308 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 21.1.15; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TRADING 
PERFECT PARTNER  (VN) 
197/42/52/3 đường TL 15, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hạt dinh dưỡng như: hạt chia, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt 

hạnh nhân, hạt dẻ; nhập khẩu các loại hạt dinh dưỡng như: hạt chia, hạt mắc ca, hạt óc 
chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ. 
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(210) 4-2019-25309 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.8; 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TRADING 
PERFECT PARTNER  (VN) 
197/42/52/3 đường TL 15, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hạt dinh dưỡng như: hạt chia, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt 

hạnh nhân, hạt dẻ; nhập khẩu các loại hạt dinh dưỡng như: hạt chia, hạt mắc ca, hạt óc 
chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ. 

 

(210) 4-2019-25310 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ nâu đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA Thảo 
Tâm  (VN) 
96 đường D1, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp. 

 

 
(210) 4-2019-25311 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.8; A26.4.18; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA Thảo 
Tâm  (VN) 
96 đường D1, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp. 
 

 
(210) 4-2019-25312 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.3.5; 26.3.1; A24.15.11; A26.4.18 
(591) Trắng, đỏ, xám trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA Thảo 
Tâm  (VN) 
96 đường D1, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp. 
 

 
(210) 4-2019-25313 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA Thảo 
Tâm  (VN) 
96 đường D1, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng; các thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp. 
 
 

 
(210) 4-2019-25314 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.23; A2.1.23 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA Thảo 
Tâm  (VN) 
96 đường D1, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng; các thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp. 
 
 

 
(210) 4-2019-25315 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 

chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em. 
 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2019-25316 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 11.3.18; 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Tùng 
Anh  (VN) 
Thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; gia vị. 
 

 
(210) 4-2019-25317 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) FIT FOODS LTD.  (CA) 

1589 Kebet Way, Port Coquitlam, British 

Columbia, Canada, V3C 6L5 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 14: Dây đeo chìa khóa [đồ kim hoàn]. 

 

Nhóm 18: Túi dùng cho tập gym; túi có dây rút. 

 

Nhóm 21: Bình lắc; hộp đựng thuốc; bình đựng nước; bình đựng nước có tay cầm. 

 

Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải dùng cho tập gym. 
 

Nhóm 25: áo thun ngắn tay; áo nỉ chui đầu; quần soóc; áo vét; quần để tập thể dục/thể 

thao (quần áo); giày; vòng đeo cổ tay bằng cao su; mũ lưỡi trai dùng để chơi bóng chày 

(đồ đội đầu); mũ. 

 

Nhóm 28: Đai lưng dùng trong môn cử tạ; găng tay dùng trong môn cử tạ. 
 

 
(210) 4-2019-25318 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) RICEGROWERS LIMITED  (AU) 

Yanco Avenue, Leeton NSW 2705, 

AUSTRALIA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2019-25320 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN) 
215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Nhiệt ẩm kế (thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm); ẩm kế. 
 

 
(210) 4-2019-25322 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và truyền thông SAMO  (VN) 
Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Phân tích và cung cấp thông tin tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 

dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ chuyển tiền trên phạm vi toàn quốc và 

quốc tế; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thanh toán bằng hình thức 

điện tử. 
 

 
(210) 4-2019-25323 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; 5.5.1; A5.5.21 

(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Luscent  (VN) 
Khu 5, phường Tiền Châu, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục] dành cho nữ, cụ thể là quần áo thời trang, quần áo ngủ, 

quần áo may sẵn, quần áo bó, áo váy, quần áo lót. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
927 

(210) 4-2019-25324 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng điện thoại di động, có thể 

tải về; phần mềm trí tuệ nhân tạo; phần mềm phân tích dữ liệu; hệ thống xử lý thông tin 
và học máy (machine learning) được tạo bởi các chip (mạch tích hợp) máy vi tính, phần 
cứng máy tính và phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 35: Phân tích thông tin dữ liệu cho mục đích kinh doanh và thương mại; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và nghiên cứu khoa học; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm 
trí tuệ nhân tạo; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn công nghệ chẩn đoán hình ảnh y-sinh học 
(medical and bioimaging); dịch vụ nghiên cứu phần mềm, cụ thể là thu thập, phân tích dữ 
liệu phục vụ cho việc xây dựng phần mềm trí tuệ nhân tạo; dịch vụ thu thập dữ liệu sử 
dụng phần mềm máy tính để đánh giá, phân tích và thu thập dữ liệu trong lĩnh vực y học; 
cung cấp phần mềm thu thập dữ liệu trên mạng internet như một dịch vụ, cung cấp phần 
mềm xử lý dữ liệu trên mạng internet như một dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2019-25325 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và 
máy vi tính. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, da sống; vali và túi du lịch.  
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; 

dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 

mềm máy tính. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25326 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh đen, trắng, cam. 

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng NEXTBUILD miền Bắc  (VN)
Tầng 2, số 41 Lạc Trung, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); chống thấm (sơn); chất phủ 

sơn; chất pha loãng sơn; chất hãm màu; men cho sơn. 
 

 
(210) 4-2019-25327 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 5.7.21; 5.3.16 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, nâu vàng, nâu. 

(731) ủy ban nhân dân huyện Tây 
Hòa  (VN) 
Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu (hạt tiêu). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hồ tiêu (hạt tiêu); dịch vụ quảng cáo, quảng bá hồ tiêu (hạt 

tiêu). 
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(210) 4-2019-25328 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.6; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, vàng, xanh da trời đậm. 

(540) 

  

(731) Hoàng Vĩnh Phú  (VN) 
51 Thủ Khoa Huân, tổ dân phố Hợp 
Thành 3, phường Thống Nhất, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; trang phục dệt kim; váy; đầm. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, trang phục dệt kim, váy, đầm, tất (vớ), 
khăn quàng cổ, túi xách, balo, ví cầm tay, vali, găng tay, ca vát, thắt lưng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; dịch vụ may đo; cắt vải; xử lý vải; dịch vụ 
sửa chữa quần áo (cải biến quần áo). 

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 

 

 
(210) 4-2019-25329 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sáng Sang  (VN) 
Số 30, đường D5, khu dân cư K8, khu 8, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ giám sát điều hành công trình xây dựng; dịch vụ thi 
công xây dựng các công trình dân dụng, công nghlệp; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-25330 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sáng Sang  (VN) 
Số 30, đường D5, khu dân cư K8, khu 8, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ tư vấn thiết kế; dịch vụ tư vấn thiết kế ngành 
trang trí nội ngoại thất. 
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(210) 4-2019-25331 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.7.19; 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đen, hồng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ MD PLUS  (VN) 
175 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-25332 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 25.1.6; A11.1.4 
(591) Da cam, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ MD PLUS  (VN) 
175 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-25333 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.3; 26.2.7 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH cung ứng vật tư 

Đồng My  (VN) 
Số 56 Trần Nhân Tông, phường Quán 
Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm vật liệu xây dựng không bằng kim loại; 

dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; quảng cáo; tư vấn chiến lược 
truyền thông quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê vật 
liệu quảng cáo. 
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(210) 4-2019-25335 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 2.7.23; 2.7.13 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ancoric  (VN) 
Số 7, ngõ 12, thôn Tằng My, xã Nam 
Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: ứng dụng cho điện thoại thông minh (phần mềm ứng dụng); ứng dụng cho máy 

tính bảng (phần mềm ứng dụng); ứng dụng di động có thể tải về được (phần mềm); ứng 
dụng di động có thể tải về được dùng cho thương mại điện tử (phần mềm); phần mềm máy 
tính có thể tải về được. 

 

 
(210) 4-2019-25336 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Tiến  (VN) 
54 hẻm Ngô Quyền, phường 06, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-25337 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Tôn  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2019-25338 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(731) HWANG, JAE HOON  (KR) 

#205-712, sinwha apt., 90, gosan-ro, 

suseong-gu, daegu, republic of korea 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
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cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch 
vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản. 

 

 
(210) 4-2019-25339 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HIWIN TECHNOLOGIES CORP.  (TW) 

No. 7, jingke road, nantun district, 
Taichung City 40852, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động bánh răng sóng [bộ truyền động cho máy móc]; bộ giảm tốc 

[bộ phận của máy]; rô bốt công nghiệp; cánh tay rô bốt cho mục đích công nghiệp; kẹp 
[bộ phận của máy]; bộ phận của máy móc, cụ thể là khớp nối; bộ phận của máy móc cụ 
thể là bộ phận của khớp nối để kết nối băng trượt, tấm kim loại và cơ cấu dẫn hướng; bàn 
quay cho máy công cụ; động cơ mô men xoắn, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ 
truyền động trực tiếp, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ servo, không dùng cho xe 
cộ mặt đất; động cơ điện cho máy móc có bộ điều khiển dẫn động servo kỹ thuật số; bàn 
trượt điều hướng hai chiều xy [máy móc]; bàn cho máy móc; bộ khởi động cho động cơ 
servo; bộ dẫn động servo cho động cơ; bộ truyền động servo [bộ phận của máy móc]; máy 
gia công kim loại; máy nâng [thang máy]. 

 
Nhóm 09: Thiết bị đo định vị; bộ biến tần năng lượng tái tạo; rô-bốt người máy có trí tuệ 
nhân tạo; phần mềm; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị mã hóa; bộ điều khiển động cơ servo 
điện tử; bộ điều khiển điện tử động cơ điện. 

 
Nhóm 12: Bộ phận khung cho xe ô tô; động cơ cho xe ô tô; phanh lái cho xe cộ; bộ phận 
của xe cộ mặt đất, cụ thể là giá đỡ bánh răng để bảo vệ hệ thống lái bằng điện bên trong 
xe cộ; hệ thống phanh cho xe cộ; cơ cấu dẫn động điện-thủy lực cho xe cộ mặt đất [động 
cơ]; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu dẫn hướng tuyến tính cho xe 
cộ mặt đất; cơ cấu dẫn hướng tuyến tính cho máy bay; cơ cấu dẫn hướng tuyến tính cho 
phương tiện chạy bằng đường sắt; vít me bi cho xe cộ mặt đất; vít me bi cho máy bay; vít 
me bi cho phương tiện chạy bằng đường sắt; ổ bi cho xe cộ mặt đất. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn vít me bi; dịch vụ bán buôn 
cơ cấu dẫn hướng tuyến tính; dịch vụ bán buôn ổ bi; dịch vụ bán buôn bộ phận của máy 
móc; dịch vụ bán buôn người máy công nghiệp; dịch vụ bán buôn thiết bị y tế; dịch vụ 
bán buôn thiết bị hỗ trợ đi lại cho người khuyết tật cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn 
thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; dịch vụ bán buôn tấm thu năng lượng mặt 
trời để sản xuất điện; dịch vụ bán buôn tấm pin mặt trời; dịch vụ bán buôn máy phát điện 
và các bộ phận của chúng; dịch vụ bán buôn bộ biến tần năng lượng tái tạo; dịch vụ bán 
buôn phần mềm; dịch vụ bán lẻ vít me bi; dịch vụ bán lẻ cơ cấu dẫn hướng tuyến tính; 
dịch vụ bán lẻ ổ bi; dịch vụ bán lẻ bộ phận của máy móc; dịch vụ bán lẻ người máy công 
nghiệp; dịch vụ bán lẻ thiết bị y tế; dịch vụ bán lẻ thiết bị hỗ trợ đi lại cho người khuyết 
tật cho mục đích y tế; dịch vụ bán lẻ thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến vít me bi; dịch vụ đặt hàng trực tuyến cơ cấu dẫn hướng tuyến tính; 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến ổ bi; dịch vụ đặt hàng trực tuyến bộ phận của máy móc; dịch 
vụ đặt hàng trực tuyến người máy công nghiệp; dịch vụ đặt hàng trực tuyến thiết bị y tế; 
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dịch vụ đặt hàng trực tuyến thiết bị hỗ trợ đi lại cho người khuyết tật cho mục đích y tế; 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến tấm thu năng lượng mặt trời để sản xuất điện; dịch vụ đặt hàng trực tuyến máy 
phát điện và các bộ phận của chúng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến bộ biến tần năng lượng 
tái tạo; dịch vụ đặt hàng trực tuyến phần mềm. 

 

 
(210) 4-2019-25340 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A2.1.18; 2.1.1; A2.1.23 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) OWL STAR INC.  (TW) 

1F., No. 427, Fuxing Rd., Xitun Dist., 
Taichung City 407, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống từ sôcôla; kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm lưu động 
[quán ăn lưu động]. 

 
 

(210) 4-2019-25341 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SIU GUAN CHEMICAL INDUSTRIAL 

CO., LTD  (TW) 

128 shin min road, hunei li, w. dist., 

chia yi, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2019-25342 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) DO DREAM CO., LTD.  (KR) 

213-52, Cheongjuyeok-ro, Gangnae-
myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28170, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để bảo vệ da (không chứa thuốc); tinh chất 
dưỡng da mặt (mỹ phẩm); kem và nước thơm mỹ phẩm; nước thơm; gói mặt nạ dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; nước hoa; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng làm đẹp; xà 
phòng. 
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(210) 4-2019-25343 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xám, da cam. 
(731) ZHUHAI LIHE TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (CN) 
1006, Zhonglixin Building, Xiangzhou 
District, Zhuhai, CHINA 519000 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế [điện]; cầu dao điện; phích cắm điện; dụng cụ bảo hộ chống sự 

tăng vọt điện áp; bộ nắn điện; bộ chuyển mạch định thời gian tự động. 
 

 
(210) 4-2019-25344 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Cao Quốc Vinh  (VN) 

42 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê bột. 

 

 
(210) 4-2019-25345 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, nâu tím, trắng. 
(731) KOBE BUSSAN CO.,LTD.  (JP) 

883, Nakaishiki, Inami-cho, Kako-gun, 
Hyogo 675-1127, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ thực phẩm và đồ uống; dịch vụ bán buôn bán lẻ rượu; 

dịch vụ bán buôn bán lẻ thịt; dịch vụ bán buôn bán lẻ hải sản; dịch vụ bán buôn bán lẻ rau 

củ và trái cây; dịch vụ bán buôn bán lẻ bánh kẹo, bánh mì và bánh sữa nhỏ; dịch vụ bán 

buôn bán lẻ gạo và ngũ cốc; dịch vụ bán buôn bán lẻ sữa; dịch vụ bán buôn bán lẻ đồ 

uống có ga (nước giải khát) và đồ uống nước ép trái cây không cồn; dịch vụ bán buôn bán 

lẻ trà, cà phê và ca cao; dịch vụ bán buôn bán lẻ thức ăn đã chế biến; dịch vụ bán buôn 

bán lẻ chế phẩm dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ 

bán buôn bán lẻ mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, kem đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa; 

dịch vụ bán buôn bán lẻ nước rửa bát; dịch vụ bán buôn bán lẻ dụng cụ nhà bếp, dụng cụ 

làm sạch và dụng cụ giặt rửa; quảng cáo ngoài trời; dán áp phích quảng cáo; phân phát tài 
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liệu quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; viết nội dung quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục 

đích quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ cung cấp hỗ trợ trong lĩnh vực quản lý 

kinh doanh; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố vấn cho quản lý 

kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cố 

vấn kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề về kinh doanh; dịch 

vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch 

vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cung cấp sàn giao 

dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tuyển dụng lao 

động; dịch vụ cung cấp thông tin về bán hàng thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin liên 

hệ về thương mại và kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn thương mại cho 

khách hàng (quầy tư vấn khách hàng); dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn 

kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu hoặc phân tích marketing; dịch vụ nghiên cứu marketing; 

dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh liên quan đến hoạt 

động marketing và giới thiệu sản phẩm mới; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 

dịch vụ của người khác; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 

mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc thành lập và vận hành nhượng quyền 

thương mại; dịch vụ quảng cáo và quảng bá; quảng cáo trên mạng internet cho người 

khác; quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc quản trị bán hàng và 

các chương trình khuyến mại để quảng bá liên quan đến tem thưởng để giao dịch; thúc 

đẩy bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng việc tặng điểm mua sắm để dùng 

bằng thẻ tín dụng; thúc đẩy bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác bằng chương 

trình thẻ khách hàng thân thiết; dịch vụ vận hành kinh doanh và quản lý kinh doanh liên 

quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh liên quan đến 

việc hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ trợ giúp kinh doanh liên quan đến thiết 

lập nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc hoạt động 

nhượng quyền thương mại; dịch vụ tuyển dụng và quản lý kinh doanh các cửa hàng 

nhượng quyền thương mại hoặc đại lý và dịch vụ trung gian môi giới cho các hoạt động 

nói trên. 
 

 

 
(210) 4-2019-25346 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 11.3.5; 19.9.1; 25.12.1; 8.7.5 

(591) Đỏ, trắng, da cam, tím, nâu, vàng, hồng, 

xanh lá cây, ghi. 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.  (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Các loại mì; phở; miến; bánh đa ăn liền; các loại nui (mỳ); mì ống. 
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(210) 4-2019-25347 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.7; A7.1.12; 7.1.24; 26.2.7; 

26.13.25 

(731) GUANGDONG XINGFA 

ALUMINIUM CO., LTD.  (CN) 

No.23 Renhe Rd, Nanzhuang Town, 

Chancheng District, Foshan City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; thông tin về lĩnh vực 

sửa chữa; tư vấn xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; sửa chữa đồ gỗ nhồi nệm; bọc 

đệm; xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; phục chế đồ đạc. 
 

 
(210) 4-2019-25348 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) KHUE BROTHERS HOLDlNGS SDN. 

BHD.  (MY) 

No. 30, Jalan Hang Lekir, 50000 Kuala 

Lumpur, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt giăm bông; thịt lợn muối xông khói; gia cầm (không còn sống); chiết xuất 

của thịt; thịt được bảo quản; thịt sấy khô; thịt muối; thịt nướng, thịt quay; ruốc; thịt ướp 

muối; thịt băm; tôm sấy khô. 
 

 
(210) 4-2019-25350 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 9.7.1; 1.15.15; 24.17.24; 26.15.5 

(591) Xanh lam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 
dịch vụ và du lịch Long Trì  
(VN) 
Số 21 đường Trần Quốc Toản, phường 

Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  
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(210) 4-2019-25351 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng và thương mại dịch 
vụ Dương Bảo Tường  (VN) 
Kiệt 18/20 Thanh Vinh 10, phường Hoà 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nhũ tương; sơn tường và sơn nước các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  

 

 
(210) 4-2019-25352 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thế giới thiết bị An Ninh  (VN) 
724/4 Bình Long, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị camera giám sát, thiết bị viễn thông, thiết bị kiểm soát ra vào, 

thiết bị lưu trữ, thiết bị âm thanh, thiết bị mạng, thiết bị chuyển đổi nguồn.  
 
 

 
(210) 4-2019-25353 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) FOSHAN TENNE SANITARY WARE 

CO., LTD   (CN) 
Room 1103, Unit 2nd, Bld, 2nd, No. 26, 
RD 1st, Jihua Chancheng, Foshan, China

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; vòi dùng cho ống và đường ống; bồn tắm cho tắm ngồi; bồn cầu thiết bị 

dùng cho bồn tắm; chậu vệ sinh [gắn cố định]; bồn tiểu gắn cố định [thiết bị vệ sinh]; vòi 
hoa sen; buồng tắm đứng có vòi sen; bồn rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]. 

 
Nhóm 20: Gương soi; gương tráng bạc; đồ đạc trong nhà (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); 
bàn trang điểm; bàn rửa mặt [đồ đạc]; tủ trưng bày [đồ đạc]; giá trưng bày; giá để khăn 
[đồ đạc]; phụ kiện lắp ráp cho đồ đạc không bằng kim loại; tủ đựng có nhiều ngăn. 
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(210) 4-2019-25354 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ABSORB LAB CO., LTD.    (KR) 

4Fl., Teheran-ro 44 Gil 8, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; mỹ phẩm chức năng; tinh dầu mỹ 

phẩm; lông mi giả; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da; mỹ phẩm có thành phần hợp chất thiên nhiên; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tái tạo da; 
kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm xả tóc; chế phẩm gội đầu; 
mặt nạ đóng gói sẵn dùng cho mục đích mỹ phẩm; sơn môi; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 
chế phẩm mỹ phẩm trang điểm cho mắt; mặt nạ làm đẹp; kem làm sạch da; kem làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; khăn 
vải hoặc khăn giấy có tẩm chế phẩm làm sạch da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
vệ sinh không chứa dược chất; xà phòng giấy dùng cho cá nhân, không chứa dược chất; 
chế phẩm chăm sóc da không chứa dược chất, cụ thể là các chế phẩm làm sạch cho cá 
nhân; chế phẩm xóa hình xăm; mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp và dưỡng thể; chế phẩm mỹ 
phẩm làm sạch da; chế phẩm dùng để rửa mặt, không chứa dược chất; chế phẩm tẩy tế bào 
chết trên da không chứa dược chất; kem tẩy da chết; kem mỹ phẩm dùng để xoa bóp; kem 
mỹ phẩm dùng để dưỡng da; kem dưỡng ẩm; chế phẩm dưỡng ẩm da; chế phẩm dưỡng ẩm 
da dùng như mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng ẩm da mặt; kem chống nắng; chế phẩm chống 
nắng; kem chống nắng dạng lỏng. 

 

 
(210) 4-2019-25356 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) XI'AN DIANGAO NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 02002, Floor 2, West side of A3-
1, Second Phase of Software New City 
Research and Development Base, No. 
156, Tianguba Road, High-tech Zone, 
Xi'an City, Shaanxi Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Tệp tin hình có thể tải về; nhạc chuông có thể tải về dùng cho điện thoại di 

động; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; tệp tin nhạc có thể tải về; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải về; chương trình giám sát [chương trình máy vi tính, ghi sẵn]; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương 
trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình [phần mềm] trò chơi máy vi tính, có thể tải về qua 
internet.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ hãng thông tin thương mại; trang trí quầy hàng; quảng cáo; hãng 
quảng cáo cung cấp thông tin giao dịch về kinh doanh và thương mại; quảng cáo kiểu trả 
tiền cho mỗi lần nhấp chuột; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích quảng cáo hoặc 
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thương mại; hệ thống hoá thông tin vàn cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.   
 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cấp 
quyền truy cập vào mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tập tin số; phát sóng truyền thanh, 
truyền hình không dây; truyền thư điện tử; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi 
tính; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu.   

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển sản phẩm đa phương tiện; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; tư vấn về bảo mật dữ liệu; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho 
người khác; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; thiết kế 
phần mềm máy vi tính; cung cấp thông tin về lập trình và công nghệ máy tính thông qua 
một trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

 
(210) 4-2019-25357 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) XI'AN DIANGAO NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 02002, Floor 2, West side of A3-
1, Second Phase of Software New City 
Research and Development Base, No. 
156, Tianguba Road, High-tech Zone, 
Xi'an City, Shaanxi Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Tệp tin hình có thể tải về; nhạc chuông có thể tải về dùng cho điện thoại di 

động; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; tệp tin nhạc có thể tải về; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải về; chương trình giám sát [chương trình máy vi tính, ghi sẵn]; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương 
trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình [phần mềm] trò chơi máy vi tính, có thể tải về qua 
internet.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ hãng thông tin thương mại; trang trí quầy hàng; quảng cáo; hãng 
quảng cáo cung cấp thông tin giao dịch về kinh doanh và thương mại; quảng cáo kiểu trả 
tiền cho mỗi lần nhấp chuột; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích quảng cáo hoặc 
thương mại; hệ thống hoá thông tin vàn cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.   

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cấp 
quyền truy cập vào mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền tập tin số; phát sóng truyền thanh, 
truyền hình không dây; truyền thư điện tử; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi 
tính; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu.   
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Nhóm 42: Tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển sản phẩm đa phương tiện; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; tư vấn về bảo mật dữ liệu; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho 
người khác; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; thiết kế 
phần mềm máy vi tính; cung cấp thông tin về lập trình và công nghệ máy tính thông qua 
một trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

 
(210) 4-2019-25358 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Hoàng Thu Thủy  (VN) 

276 Lạc Long Quân, phường Quang 
Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi; hoa tươi; nấm tươi; cây giống; hạt giống thực vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: rau củ quả tươi, hoa tươi, nấm tươi, cây giống, hạt 
giống thực vật.  

 

 
(210) 4-2019-25359 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.12; A5.1.5; 2.1.30; 2.1.13 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Trà Vinh FARM  

(VN) 
ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu 
Cần, Tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mật hoa dừa tươi, mật hoa dừa cô đặc, đường mật 

hoa dừa giấm mật hoa dừa, rượu mật hoa dừa, bột cacao đường mật hoa dừa, hạt cacao 
mật hoa dừa.  

 

 
(210) 4-2019-25360 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SAKATA SEED CORPORATION   (JP) 

2-7-1 Nakamachidai, Tsuzuki-ku, 
Yokohama, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; hạt giống để trồng; quả tươi; rau tươi và cây 
trồng.  

 

 
(210) 4-2019-25361 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(731) SHENZHEN BLUE TIMES 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
5F, Bld. B, Taixinglong Industrial Town, 
Nanbugang, Zhongwu, Xixiang Street, 
Baoan District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; thiết bị truyền phát âm 
thanh; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị đo; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; thiết 
bị báo động; kính mắt 3D; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện.  

 

 
(210) 4-2019-25362 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng ý  (VN) 
Xóm Mới, đường quốc lộ 17b, xã Tam 
Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen tắm, chậu rửa bằng sứ, bồn cầu, vòi nước, chậu 

rửa bát bằng inox, máy hút mùi. 
 

 
(210) 4-2019-25363 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng ý    (VN) 
Xóm Mới, đường quốc lộ 17b, xã Tam 
Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen tắm, chậu rửa bằng sứ, bồn cầu, vòi nước, chậu 

rửa bát bằng inox, máy hút mùi. 
 

 
(210) 4-2019-25364 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.4; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Đặng Thanh Tùng   (VN) 
Thôn Yên Hàn, xã Đầm Hà, huyện Đầm 
Hà, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2019-25368 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) WU LONGZHONG   (CN) 

No.51, Yongcheng St., Fengshan Dist., 

Gaoxiong, Taiwan, China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Trà sữa (không trên cơ sở sữa) (đồ uống có hương vị trà); đồ uống từ rau củ; đồ 

uống không cồn có hương vị trà; nước quả cô đặc, không có cồn; đồ uống trên cơ sở đậu 

nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống từ nước ép gừng. 
 

 
(210) 4-2019-25369 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) WU LONGZHONG    (CN) 

No.51, Yongcheng St., Fengshan Dist., 

Gaoxiong, Taiwan, China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà; căng tin di động cung cấp thức ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

phòng trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2019-25370 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) FOSHAN SHUANGMUSANLIN 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

205, Bldg 14, Shunde Zhifu Garden, No. 

8 Second Ring Road, Gaozan Village 

Committee, Xingtan Town, Shunde 

District, Foshan City, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Chuột [thiết bị ngoại vi của máy tính]; máy thu thanh (radios); vỏ hộp loa; máy 

thu thanh và thu hình; loa phóng thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm 

thanh; tai nghe; thiết bị nghe nhạc cầm tay; tai nghe kết hợp micrô (headset). 
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(210) 4-2019-25371 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SHENZHEN TUGAO INTELLIGENT 

CO., LTD   (CN) 
NO.701, 702, 801, 802, 1001, 1002, 
BldgA, Jingang Science&Technology 
Park, Fuhai Street, Qiaotou Community, 
Baoan District, Shenzhen, China 518103 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; đồng hồ thông minh; pin điện; pin điện có thể sạc lại; 

tai nghe; tai nghe không dây; thiết bị sạc pin; dây cáp truyền dữ liệu; bao đựng điện thoại 
thông minh; loa không dây; thiết bị ngoại vi máy tính.  

 

 
(210) 4-2019-25373 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Dương Ngọc Trường  (VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn, huyện 
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa            

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm có nguồn 

gốc thảo mộc; nước thơm; xà phòng; chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 

 
(210) 4-2019-25374 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ thương mại Thái Huy  
(VN) 
Thôn Đông Triều, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống;  thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-25375 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Thành JSC  
(VN) 
Thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh 
Gia, tỉnh Thanh Hóa   
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(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (amply); micro; đầu đọc kỹ thuật số; thiết bị truyền phát tín 
hiệu điện tử; ăng ten hình lòng chảo (parabon). 

 

 
(210) 4-2019-25376 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Thành JSC  
(VN) 
Thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh 
Gia, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (amply); micro; đầu đọc kỹ thuật số; thiết bị truyền phát tín 

hiệu điện tử; ăng ten hình lòng chảo (parabon). 
 

 
(210) 4-2019-25377 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 26.3.23; A24.15.11 
(731) Công ty TNHH may thêu giày 

An Phước   (VN) 
100/11 - 12 An Dương Vương, phường 
09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón; caravat (cà vạt);  tất đi chân; khăn 
choàng.  

 

 
(210) 4-2019-25378 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 4.3.9; 26.4.1; A26.4.5 
(591) Vàng, nâu, đỏ, đỏ đậm, đen. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh Gia 

Phát   (VN) 
Số nhà 17-A29 ngõ 4 phố Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống đo nhà hàng thực hiện; khu nghỉ dưỡng sinh thái; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời].  
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(210) 4-2019-25379 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25; 7.3.11 

(591) Cam đậm, cam nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn SCS 
Global Việt Nam   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà PVFCCo, số 43 đường 

Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; tư vấn tổ chức và quản lý 

kinh doanh; kiểm toán tài chính; dịch vụ lập hoá đơn; dịch vụ khai thuế.  

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính.  
 

 

 
(210) 4-2019-25380 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Lê Phong   (VN) 
Số 26/11, khu phố Tây A, phường Đông 

Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ RACHEL (RACHEL CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là phân lô tách thửa, kinh doanh (mua bán) bất 

động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư 

vốn vào cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp.  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà ở, nhà cao tầng, cầu đường, xưởng sản xuất; giải phóng mặt 

bằng hoàn thiện hạ tầng; dịch vụ sửa chữa nhà ở, toà nhà, chung cư cao tầng; sửa chữa cầu 

đường; dịch vụ lắp đặt máy móc và lắp đặt xây dựng; thi công các dự án, công trình xây 

dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng nhà cao tầng, chung cư; dịch vụ thiết kế nội ngoại thất; thiết 

kế công nghiệp; thiết kế các bản vẽ xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; khảo sát địa 

chất công trình xây dựng. 
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(210) 4-2019-25381 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Phùng Minh Hạnh  (VN) 

Số 17, ngách 22, ngõ 78 đường Giải 
Phóng, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào, trà đào, trà 

xanh, hồng trà, trà kiwi, trà việt quất); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca 
cao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-25382 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A5.11.2; A5.5.21; 25.5.6; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, nâu vàng, xanh da trời, trắng, 

xanh lá cây, trắng xanh, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Bát 
Xát    (VN) 
Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào 
Cai  

 
(511)   Nhóm 05: Đương quy (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2019-25383 (220) 09.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A5.11.2; 5.5.19; A5.5.22; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh da trời, trắng, xanh 

lá cây, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Bát 
Xát   (VN) 
Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào 
Cai 
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(511)   Nhóm 05: Xuyên khung (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-25384 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; 24.17.20 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Đại An  
(VN) 
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-25385 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A11.3.7; 26.4.1; A26.4.5; 24.15.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trịnh Kế Để  (VN) 
Số 1, tầng 1 nhà Z1 tập thể quân đội Bộ 

Tư lệnh thông tin, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm sạch, đồ ăn và đồ uống.  

 

Nhóm 43: Quán ăn nhỏ; nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự 

thực hiện; quán chè.  

 
 

(210) 4-2019-25386 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam  (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; tấm gỗ lát sàn, tấm ván sàn gỗ; gỗ dán; ván lát sàn gỗ; vật liệu lát 

bằng gỗ.  
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(210) 4-2019-25387 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.7; 26.1.1; 26.7.5; 26.4.2; 25.7.20 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp   (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25388 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.7; 26.1.1; 26.7.5; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp    (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25389 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.7; 26.1.1; 26.7.5; 26.4.2; 25.7.20 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp   (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
949 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25390 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.7; 26.1.1; 5.7.3; A5.11.15 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp    (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25391 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; A5.11.15; 26.1.1; A3.7.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp   (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25392 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp   (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
950 

(511)   Nhóm 32: Bia 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25393 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.7; 26.1.1; 26.7.5; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp   (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25394 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.7; 26.1.1; 26.7.5; 26.4.2; 25.7.20 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp   (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, 
 

Nhóm 35: Mua bán bia. 
 

 
(210) 4-2019-25395 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.7; 26.1.1; 26.7.5; 26.4.2 
(591) Trắng, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Giáp  (VN) 
Số 5 đường số 4, ấp 5, khu dân cư Văn 
Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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Nhóm 35: Mua bán bia. 
 
 

(210) 4-2019-25396 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 24.17.24; 26.1.1; 1.15.23; 

A16.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch YOLO & GO  
(VN) 
28 Phú Lộc, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2019-25398 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Quy Hoa   (VN) 
Thôn 6, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm dùng cho mục đích y tế; dược liệu (dùng cho mục đích y tế, 
dược phẩm); dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Trà; cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2019-25399 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.7.19; 26.1.2; A26.1.18; 5.7.3; 

11.1.22 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu Phương Loan   (VN) 
Số nhà 038, đường Hoàng Liên, phường 
Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
952 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và kẹo; men; dấm; nước xốt (gia vị); bột và chế phẩm làm từ ngũ 

cốc.  
 

 
(210) 4-2019-25400 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thảo 
Dược Thiên Nhiên  (VN) 
Số 14, ngõ 108, phố Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược chống hôi miệng và để làm trắng răng. 
 

 
(210) 4-2019-25401 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.3.3; 1.15.24; 26.1.1 

(591) Nâu, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM - DV Vạn Đại 
Phát  (VN) 
Số 9 đường Thủ Khoa Huân, phường 1, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25402 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điệu Nửa Mùa  
(VN) 
231 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao và phôi lúa mì. 
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(210) 4-2019-25403 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Đen, cam, đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
FDI KOREA Việt Nam VINPOT 
GROUP  (VN) 
898 quốc lộ 22, thị trấn Củ Chi, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: bộ nồi inox; chảo inox; nồi hợp kim; nồi nhôm; chảo nhôm; 
đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; đồ chứa đựng bằng gốm, 
sành sứ dùng cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu thiết bị gia dụng: bộ nồi 
inox, chảo inox, nồi hợp kim, nồi nhôm, chảo nhôm, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, thớt 
để cắt dùng cho nhà bếp, đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa melamine 
(chai nhựa, lọ nhựa, thùng nhựa, hộp nhựa đựng thực phẩm, bát nhựa, đĩa nhựa, cốc bằng 
giấy hoặc bằng nhựa thìa (muỗng) nhựa, ống hút. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công theo đơn đặt hàng của người khác; dịch vụ đóng gói theo đơn 
đặt hàng của người khác; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; gia 
công tráng phủ nhựa melanine. 

 

 
(210) 4-2019-25404 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

 
(210) 4-2019-25406 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Vàng tươi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và kinh 
doanh nhà Đạt Gia  (VN) 
2 Q Đinh Bộ Lĩnh, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê 
bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
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(210) 4-2019-25407 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; A5.3.15; A5.7.22; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương. xanh lá, 

đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lâm Văn Phúc  (VN) 
Thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc 
Bình, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Mít không hạt tươi và cây giống mít không hạt. 
 

 
(210) 4-2019-25408 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.12; 4.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Layla Asia 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 1, ngõ 3 ngách 35 đường Tựu 
Liệt, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng trà sữa. 
 

 
(210) 4-2019-25409 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Vũ Xuân Hưởng  (VN) 

TT Công ty 386, xã Đình Xuyên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để giới thiệu, quản lý món ăn trong các nhà 
hàng, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-25410 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 24.17.20 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Nghĩa Thanh  (VN) 
Số nhà 23, đường số 2 khu đô thị Long 
Châu, phường Vinh Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: quần áo, trang phục; quần áo thể thao; giày thể thao; dụng 

cụ thể thao; trang thiết bị thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-25411 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Phó Kim  (VN) 
36-38 Lâm Hoành, phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quán rượu nhỏ; cho thuê phòng họp; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-25413 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Cường 
Phúc  (VN) 
Số 42, đường Nguyễn Du, phường Bắc 

Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 

 
(210) 4-2019-25414 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; 26.3.4; A10.3.4; 7.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ lưu trú 
AMY  (VN) 
Số 19, ngõ 492, Hoàng Hoa Thám, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm 

thời. 
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(210) 4-2019-25415 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 
trang trí nội thất NIA  (VN) 
Số 189, khóm Sở Tại B, phường Vĩnh 
Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật giáp xác; động vật sống; rau cỏ tươi; quả tươi; gia cầm sống. 

 

 
(210) 4-2019-25416 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.7.19; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc  (VN) 
Thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị ướp thức ăn dùng trong thực phẩm; đồ gia vị; nước xốt [gia vị]. 

 

 
(210) 4-2019-25419 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất bao bì 
dược phẩm Năm Sao  (VN) 
Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: trần nhà bằng nhôm; trần nhà bằng kim loại; 

cửa nhôm kính; thanh nhôm cho xây dựng. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: vách kính; thạch cao; vật liệu ốp trần nhà 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25420 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Cần  (VN) 
454/11 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Con lăn cho thợ sơn nhà; chổi quét sơn. 
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(210) 4-2019-25422 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.11; A5.7.22; A5.7.23 

(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SoNaKi ViTa  
(VN) 
58/15 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước, máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời, vòi 

sen tắm, bồn tắm. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị nhà bếp (nồi cơm điện, nồi 

áp suất, bếp gas-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, 

chảo), thiết bị vệ sinh (thiết bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh không khí, thiết bị và 

máy móc làm sạch không khí, vòi sen, lavabo), kim loại, quặng kim loại, máy lọc nước, 

thiết bị lọc nước, máy nước dùng năng lượng mặt trời, đồ ăn thức uống, hàng vải dệt may, 

đồ trang sức, hàng mỹ nghệ, quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, trang thiết bị nội ngoại 

thất, máy mô tô, xe máy, máy công nghiệp, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm. 

 

Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng; xây dựng nhà các loại; lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát 

nước điều hòa không khí và lò sưởi; phá dỡ; hoàn thiện công trình xây dựng, xây dựng 

công trình kỹ thuật dân dụng. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc và tư vấn kiến trúc. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn và đồ uống, khách sạn. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-25423 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.15; A26.11.8; 26.3.1; A26.3.18; 

26.4.3; 26.7.25 

(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Dầu Ăn 3 Miền  (VN) 
35/24 tổ 86, ấp Trung Đông 2, xã Thới 

Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2019-25424 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A2.5.24; 2.5.8; A2.5.23; 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

ngọc bích, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Thiên 
Trang  (VN) 
Số 12 Trương Định, thôn 3, xã Lộc Châu, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

(210) 4-2019-25425 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.7; 

1.15.23 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư GIC  
(VN) 
101 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện. 
 

Nhóm 09: Hệ thống điện năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
 

Nhóm 42: Thiết kế, lập trình hệ thống điện tự động hóa. 
 

 
(210) 4-2019-25426 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng, hồng, xanh 

nước biển, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nhà hàng Lam 
Giang  (VN) 
Số 35, đường Lê Văn Miến, phường Hà 
Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25427 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.3.23; 18.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Thương mại và Dịch vụ Tùng 
Phát  (VN) 
Lô 18 khu B4.1, đường Võ Nguyên Giáp, 
khu dân cư An Cư 2 mở rộng, phường 
Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hoá; du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ khách sạn, đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2019-25428 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.9; A1.1.10; A1.1.5; A5.5.21; 

5.5.19 
(591) Trắng, đỏ, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
xanh tái tạo HP  (VN) 
Số 3/18 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 09: Tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; pin mặt trời. 
 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]. 
 
 

 
(210) 4-2019-25429 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tuấn  (VN) 
Số 3/19 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, túi, mũ, đồ lưu niệm. 
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(210) 4-2019-25431 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi du 

lịch. 
 
 

(210) 4-2019-25432 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi du 

lịch. 
 
 

 
(210) 4-2019-25436 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi du 

lịch. 
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(210) 4-2019-25438 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị, tổ chức và quản lý các chương trình khách hàng thân thiết và các 

chương trình khuyến khích; quản trị chương trình chiết khấu cho phép người tham gia 
nhận được chiết khấu cho hàng hóa và dịch vụ thông qua thẻ giảm giá cho thành viên, 
quảng bá dịch vụ của khách sạn bằng chương trình trao thưởng khuyến khích. 

 
Nhóm 36: Phát hành thẻ thanh toán điện tử liên quan đến chương trình thưởng và đổi 
thưởng, cung cấp chiết khấu và giảm giá như một phần của chương trình khách hàng thân 
thiết. 

 

 
(210) 4-2019-25441 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi du 

lịch. 
 
 

(210) 4-2019-25442 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi du 
lịch. 

 

 
(210) 4-2019-25443 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ORAVEL STAYS PRIVATE LIMITED  

(IN) 
Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, 
Shyamal Cross Road, Near Parekh 
Hospital, Satelite, Ahmedabad- 380015, 
Gujarat, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp chuyến đi du lịch; đại lý du lịch trực tuyến và đặt chỗ cho chuyến đi du 

lịch. 
 

 
(210) 4-2019-25444 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.3; A1.1.9; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Trần Lan Anh  (VN) 
967 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

 
(210) 4-2019-25445 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) CNA INTERNATIONAL INC.  (US) 

904 N. Central Wood Dale ILLINOIS 
60191 USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn hoa quả chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chạy 

điện có chức năng khử trùng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng trong kinh doanh; 
rô-bốt hút bụi dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chạy điện có giẻ lau ướt dùng 
cho gia đình; máy giặt chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; bộ quạt điện của máy hút 
bụi. 
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Nhóm 08: Kéo cắt dùng cho mục đích gia dụng; dao dùng cho mục đích gia dụng; dao 

kéo làm từ kim loại quý; dĩa ăn và thìa; bàn là điện; bàn là hơi nước chạy điện; dao cạo 

râu, dùng điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân, dùng điện 

hoặc không dùng điện. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh dùng cho mục đích gia dụng; nồi nấu đa năng; bếp điện từ; vỉ nướng 

điện (thiết bị nấu nướng); lò vi sóng; máy sấy khô quần áo dùng điện; nồi chiên không 

dầu; tủ lạnh để chứa rượu; chụp hút khói dùng cho mục đích gia dụng; bếp nấu dùng gas; 

lò sưởi đốt bằng khí; thiết bị làm nóng nước bằng gas. 

 

Nhóm 21: ấm; bình đun nước nóng (không làm nóng bằng điện); chảo bằng đất nung chịu 

nhiệt; nồi nấu cơm (không dùng điện); nồi nướng không dùng điện; nồi áp suất không 

dùng điện; chảo rán; đĩa; bộ hộp đựng thức ăn xếp lồng vào nhau; chén; bộ bát đĩa. 
 

 
(210) 4-2019-25446 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.1.11; A2.1.23 

(731) CNA INTERNATIONAL INC.  (US) 

904 N. Central Wood Dale ILLINOIS 

60191 USA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn hoa quả chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chạy 

điện có chức năng khử trùng dùng cho mục đích gia dụng hoặc dùng trong kinh doanh; 

rô-bốt hút bụi dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chạy điện có giẻ lau ướt dùng 

cho gia đình; máy giặt chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; bộ quạt điện của máy hút 

bụi. 
 

Nhóm 08: Kéo cắt dùng cho mục đích gia dụng; dao dùng cho mục đích gia dụng; dao 

kéo làm từ kim loại quý; dĩa ăn và thìa; bàn là điện; bàn là hơi nước chạy điện; dao cạo 

râu, dùng điện hoặc không dùng điện; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân, dùng điện 

hoặc không dùng điện. 
 

Nhóm 11: Tủ lạnh dùng cho mục đích gia dụng; nồi nấu đa năng; bếp điện từ; vỉ nướng 

điện (thiết bị nấu nướng); lò vi sóng; máy sấy khô quần áo dùng điện; nồi chiên không 

dầu; tủ lạnh để chứa rượu; chụp hút khói dùng cho mục đích gia dụng; bếp nấu dùng gas; 

lò sưởi đốt bằng khí; thiết bị làm nóng nước bằng gas. 
 

Nhóm 21: ấm; bình đun nước nóng (không làm nóng bằng điện); chảo bằng đất nung chịu 

nhiệt; nồi nấu cơm (không dùng điện); nồi nướng không dùng điện; nồi áp suất không 

dùng điện; chảo rán; đĩa; bộ hộp đựng thức ăn xếp lồng vào nhau; chén; bộ bát đĩa. 
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(210) 4-2019-25447 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Minh Tiến BEREST  (VN) 
Số 75 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bột ngũ cốc; bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo; kem 

lạnh; kem trái cây (đá lạnh). 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2019-25448 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.7.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp hữu 
cơ Đồng Phú  (VN) 
Thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu tương đã phơi khô. 
 

Nhóm 30: Gạo trắng và gạo lứt. 
 

 
(210) 4-2019-25449 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10; 26.1.1; 

A1.1.10; A1.1.4 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại OMINSU Việt Nam  
(VN) 
Thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; cầu chì; đầu nối điện; át tô mát; chấn lưu điện; 
công tắc điện; đế ổ điện (thiết bị điện); cầu dao điện; chiết áp (bộ điều chỉnh tăng giảm 
dòng điện). 
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(210) 4-2019-25450 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.11.7; A3.11.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga   (VN) 
Xóm 9, thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân, 
huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa      

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, và bán lẻ trực tuyến các sản phẩm quần áo, quần áo 

trẻ em, áo thun (phông), giày dép, mũ nón, khăn quàng cổ, bộ quần áo tắm, thắt lưng, 
quần áo lót, tất, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch và trang điểm, tinh dầu, chế phẩm chống 
nắng, quần tã trẻ em, thực phẩm cho em bé, thực phẩm công thức cho trẻ em, sữa bột cho 
trẻ sơ sinh, đồng hồ, đồ trang sức, da và giả da, túi hành lý và túi xách, vòng cổ, dây buộc 
và trang phục cho động vật, cũi cho động vật nuôi trong nhà, trâm cài tóc, kẹp tóc, rau quả 
tươi, được bảo quản, phơi khô, đóng hộp, hoặc nấu chín, thịt, cá và gia cầm, trứng, vật 
nuôi gây giống, động vật sống; dịch vụ quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục 
đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ cung cấp thông tin trên internet cho mục đích quảng cáo và 
bán hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2019-25451 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A5.11.13; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ thực 
phẩm Vạn Vinh  (VN) 
868 tỉnh lộ 825, ấp Bình Thủy, xã Hòa 
Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An     

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ thịt (heo viên, bò viên, xúc xích); các sản phẩm từ hải sản (cá 

viên, tôm viên, mực viên).  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ thịt (heo viên, bò viên, xúc xích), các sản phẩm từ 
hải sán (cá viên, tôm viên, mực viên).  

 

 
(210) 4-2019-25452 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
dược Bảo Châu    (VN) 
Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-25453 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
dược Bảo Châu    (VN) 
Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-25454 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
dược Bảo Châu   (VN) 
Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-25455 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
dược Bảo Châu  (VN) 
Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-25456 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
dược Bảo Châu   (VN) 
Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-25457 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Long Giang  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  
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(210) 4-2019-25458 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thắng Phát   (VN) 
Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Sa tế tôm. 

 

 
(210) 4-2019-25459 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Ngô Thị Hồng Thắm  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy.  

 

 
(210) 4-2019-25460 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trâm Tạ  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội            

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-25462 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Lô Văn Thiết   (VN) 
Số 3 ngách 5 ngõ 1002 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội              
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ pha chế đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà chanh. 

 

 
(210) 4-2019-25463 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Trần Minh Mẫn   (VN) 
379/15 khu phố Tây B, phường Đông 
Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước tẩy bồn cầu; nước lau sàn; nước rửa bát; nước lau 

kính.  
 

 
(210) 4-2019-25464 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Trần Minh Mẫn   (VN) 
379/15 khu phố Tây B, phường Đông 
Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước tẩy bồn cầu; nước lau sàn; nước rửa bát; nước lau 

kính.  
 

 
(210) 4-2019-25465 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 
nhập khẩu sơn DKD   (VN) 
Số 4/31/243 đường Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2019-25466 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 
nhập khẩu sơn DKD     (VN) 
Số 4/31/243 đường Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2019-25467 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 
nhập khẩu sơn DKD    (VN) 
Số 4/31/243 đường Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-25468 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và xuất 
nhập khẩu sơn DKD   (VN) 
Số 4/31/243 đường Tam Trinh, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-25469 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; A11.3.3; 11.3.14; A26.4.18 (540) 

 

(731) Nguyễn Đức Thảo  (VN) 
21 Hẻm Vườn Điều, đường số 10, 
phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-25471 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.13; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Trịnh Đình Toàn   (VN) 

25/35, hẻm 52, đường Vũ Hồng Phô, 
phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống.  
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(210) 4-2019-25472 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.1.14; A26.11.8 
(591) Xanh đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn SUZU   (VN) 
khu 4, xã Tân Hồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc        

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-25473 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển sơn T&K   (VN) 
Thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-25474 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng nhạt, vàng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng Xuân An   (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; đồ uống làm từ nước ép trái cây không 

có cồn; đồ uống không cồn; nước sinh tố.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê hạt, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ 
sở cà phê, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn, đồ uống không cồn, nước sinh tố.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng cà phê giải khát; quán cà phê; quán ăn uống giải 
khát.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
971 

(210) 4-2019-25475 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12 

(591) Vàng ánh kim. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngọc Linh Sâm   (VN) 
Số 79, đường Huỳnh Văn Nghệ, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-25476 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.5.1; A25.7.3; A25.7.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 
Omg   (VN) 
67 Phan Xích Long, phường 02, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2019-25477 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.1; 1.5.1; A1.13.10 

(591) Xanh dương, xanh lá, xanh rêu, xanh 

ngọc, trắng. 

(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 
Omg   (VN) 
67 Phan Xích Long, phường 02, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2019-25478 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, da bò, nâu đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Bách Phú Hưng   (VN) 
350/80 đường T15, khu phố 3, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị dùng cho bồn tắm; bình 

nước nóng cho nhà tắm dùng năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng 
nước. 

 

 
(210) 4-2019-25479 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALKA - LIFE  (VN) 
Số 5 đường 291A tổ 10, khu phố 2, 
phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uồng không có cồn, nước khoáng (đồ uống), nước (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2019-25481 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh lá. xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH thép Hiếu Hải  

(VN) 
Thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép xây dựng; thép hình; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim 

của kim loại thường.  
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Nhóm 35: Mua bán: phôi thép, thép xây dựng, thép hình, vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
hợp kim của kim loại thường. 

 

 
(210) 4-2019-25482 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH gia công sản 

xuất Phương Linh  (VN) 
Tổ dân phố Đồng Mướp, thị trấn Hương 
Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán vải sợi; mua bán 
nguyên vật liệu ngành may.   

 

 
(210) 4-2019-25483 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Dương Thị Huệ  (VN) 

Số 229, đường Hùng Vương, phường 
Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; tã lót trẻ sơ sinh 

[quần áo].  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, mũ, trang phục dệt kim, găng tay [trang phục], tã lót 
trẻ sơ sinh [quần áo]. 

 

 
(210) 4-2019-25484 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 9.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Lương  
(VN) 
281 Nguyễn Duy Dương, phường 04, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh ngọt, bánh pía. 
 

(210) 4-2019-25485 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 1.15.11; 3.5.19; 5.1.21 
(591) Trắng, vàng, xanh da trời, xanh biển, 

xanh lá, nâu nhạt, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Huyên  (VN) 
111/44/16 Phạm Văn Chiêu, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, bít tất, mũ nón, khăn quàng, trang sức. 

 

 
(210) 4-2019-25486 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.3.23; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp dịch 
vụ tổng hợp Thọ Thành   (VN) 
xóm Trung Tâm, xã Thọ Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 31: Thóc chưa chế biến, thóc chưa xử lý; hạt giống để trồng; động vật sống. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-25487 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao, bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2019-25488 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2019-25489 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ.  
 

 
(210) 4-2019-25490 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ.  
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(210) 4-2019-25491 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-25492 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản.   
 
 

 
(210) 4-2019-25493 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ.  
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(210) 4-2019-25494 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ.  
 

 
(210) 4-2019-25495 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  

 
 

 
(210) 4-2019-25496 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản.  
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(210) 4-2019-25497 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ.  
 

 
(210) 4-2019-25498 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ.  
 

 
(210) 4-2019-25499 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 26.1.2; 26.1.6; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh cô ban, vàng, vàng sẫm, 

đen, xanh lá cây, xanh dương, hồng, 
xanh cốm, xanh nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP   (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đìch y tế.  
 

 
(210) 4-2019-25500 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.14; A3.1.24; A3.1.25; 3.7.6; 1.15.21; 

26.1.2; 26.1.6; A5.3.14 

(591) Xanh lơ, xanh cốm, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh cô ban, xanh nhạt, đỏ, đỏ 

cam, vàng, vàng sẫm, đen, trắng, xanh 

than. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DELAP  (VN) 
Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25501 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
dược liệu Trung Ương 28  (VN) 
Thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-25502 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngàn Phố  (VN) 
Km 29 quốc lộ 8A, xã Sơn Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; tủ cấp đông (thuộc về 

thiết bị làm lạnh), thiết bị làm nóng không khí; thiết bị làm sạch không khí. 
 

 
(210) 4-2019-25503 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.5.3; 26.11.3; A26.11.9; A26.11.8; 

26.4.9 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm thạch cao; tấm xi măng; tấm lát sàn, không bằng kim loại, dùng cho xây 

dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không 
bằng kim loại; vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2019-25504 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.12; 26.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh định hình bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; trần nhà bằng 

kim loại; khung kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; tấm kim 
loại dùng  cho xây dựng. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; khung 
nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-25505 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo phông ngắn tay; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; tất; khăn quàng cổ. 
 

 

 
(210) 4-2019-25506 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; 

nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 
 

 
(210) 4-2019-25507 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; 

nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2019-25508 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn LED chiếu sáng; bếp ga; tủ lạnh; máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp; 

vòi cho ống và đường ống dẫn; vòi hoa sen; thiết bị khử trùng. 
 

 
(210) 4-2019-25509 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo bằng điện; dây điện; cầu dao điện; ổ cắm điện; khoá điện tử; thiết bị 

đếm bước chân. 
 

 
(210) 4-2019-25510 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; 

nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2019-25511 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; kẹo; bánh bao, kem lạnh; gia vị. 
 

 
(210) 4-2019-25512 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; thảm cỏ nhân tạo; thảm ô tô; thảm yoga; giấy dán tường. 

 

 
(210) 4-2019-25513 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi dùng trong dệt may; sợi và chỉ len; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ lanh; 

chỉ; sợi có tính năng quang điện dùng trong ngành dệt. 
 
 

 
(210) 4-2019-25514 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Viễn Hùng  (VN) 
Số 16 khu tập thể công ty ô tô vận tải, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu khảm ghép phi kim loại dùng cho xây dựng; phào chỉ, đường gờ không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp ốp không bằng kim loại dùng cho xây dựng; bề mặt 
trang trí bằng các mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; lớp mặt 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; tấm trần không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng; ốp cột không bằng kim loại dùng trong xây dựng. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
984 

(210) 4-2019-25515 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, vàng nhạt, đỏ, 

tím, hồng, xanh da trời, nâu, xanh nước 
biển. 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
[vật liệu xây dựng; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25516 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm NOFACO  (VN) 
72/1, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-25517 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm NOFACO  (VN) 
72/1, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-25518 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.1.9; 

26.4.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát; không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 

không bằng kim loại; dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-25519 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.1.5; 

26.4.3 

(591) Vàng, đen, xanh da trời, hồng, vàng, tím, 

xanh lá cây, xanh nước biển. 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát; không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 

không bằng kim loại; dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-25520 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Viễn Hùng  (VN) 
Số 16 khu tập thể công ty ô tô vận tải, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu khảm ghép phi kim loại dùng cho xây dựng; phào chỉ, đường gờ không 

bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp ốp không bằng kim loại dùng cho xây dựng; bề mặt 

trang trí bằng các mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; lớp mặt 

không bằng kim loại dùng trong xây dựng; tấm trần không bằng kim loại dùng trong xây 

dựng; ốp cột không bằng kim loại dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2019-25521 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.5.3; A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20; 

A5.5.21; A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dạy nghề 

nhân đạo Sinh Lộc  (VN) 
Đường Trục Chính, cửa khẩu Tân Thanh, 
xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh 
Lạng Sơn 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu tắm; sữa rửa mặt; kem chống nắng; tinh dầu dùng 

làm mỹ phẩm (làm từ thảo dược). 
 

Nhóm 05: Cao mềm xoa bóp và cao mềm đóng bánh (dùng cho mục đích y tế); rượu thảo 
dược dùng cho mục đích y tế; tinh dầu thảo dược dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát không có ga (làm từ thảo dược, không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-25522 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thắng Lợi  (VN)
Thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê chưa rang; đồ uống trên 

cơ sở cà phê. 
 
 

 
(210) 4-2019-25523 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 1.15.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thắng Lợi  (VN)
Thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê chưa rang; đồ uống trên 

cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2019-25524 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) LEGACIES CO., LTD.  (KR) 

708-709ho,7th floor, 98, Gasan digital 2-
ro, Geumcheon-gu, Seoul 08506, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi; ba lô; ví tiền; túi du lịch; vali du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-25525 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) JIPYEONG JUJO CO., LTD.  (KR) 

25, Jipyeonguibyeong-ro 62beon-gil, 
Jipyeong-myeon, Yangpyeong-gun, 
Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo makgeolli (rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc); chiết xuất trái cây 
[có cồn]; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu mạnh; rượu vang; rượu sochu; rượu chưng cất của 
Hàn Quốc; rượu vang có màu vàng; rượu vang làm từ mận; rượu trắng. 

 

 
(210) 4-2019-25526 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Đoàn Ngọc Tiến  (VN) 

Xóm 2, thôn Văn Khê, xã Nghĩa Hương, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; túi xách tay; ví; cặp da; ba lô; vali.  
 

 
(210) 4-2019-25527 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; A25.7.2; 

26.4.1 
(591) Vàng, đen, xanh da trời, hồng, xanh lá 

cây, tím. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 

không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-25528 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư RED 
LAND  (VN) 
471 Quang Trung, phường Tân Tiến, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; sữa; dầu dùng cho thực phẩm; hạt đã chế biến như: hạt 

sachi rang, hạt macca, hạt điều, hạt dẻ; rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; cà phê; socola; hạt tiêu; ca cao; gia vị. 

 

Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc chưa xử lý; trái cây có múi, tươi; hạt [ngũ cốc]; rau, củ, quả 

tươi; hạt giống để trồng. 

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ rang, xay, đóng gói cà phê theo đơn 

đặt hàng [cho người khác]; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; trang trí thực phẩm; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ. 
 

 
(210) 4-2019-25529 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; 25.12.1; 

A26.11.9; 1.3.1 

(731) MAX WISH INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 

4F-1, No. 99, Sec. 2, Chang-an E. Rd., 

Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt tẩm ướp hương vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nước sữa lên 

men (đồ uống từ sữa); quả hạch đã chế biến; dầu ăn; sữa yến mạch; dầu từ cây cải dầu cho 

thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2019-25530 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.4.3 
(591) Vàng, đen, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh 

nước biển, xanh da trời, tím, nâu, hồng. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25531 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; 25.12.1; 1.3.1; 

A26.11.9 
(731) MAX WISH INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
4F-1, No. 99, Sec. 2, Chang-an E. Rd., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở cà phê; món ăn 

điểm tâm; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bột yến mạch; bỏng ngô (ngô rang nổ); đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2019-25532 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.4.12; 25.5.3 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 06: Thanh định hình bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; trần nhà bằng 
kim loại; khung kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; tấm kim 
loại dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; khung 
nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-25533 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; 25.12.1; 

A26.11.9; 1.3.1 
(731) MAX WISH INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
4F-1, No. 99, Sec. 2, Chang-an E. Rd., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Mật hoa quả, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống không có cồn với 

hương vị cà phê; đồ uống không có cồn với hương vị trà; đồ uống trên cơ sở gạo, không 
phải chất thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa. 

 

 
(210) 4-2019-25534 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh định hình bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; trần nhà bằng 
kim loại; khung kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; tấm kim 
loại dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; khung 
nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng. 
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(210) 4-2019-25535 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.4.1; 26.4.3

(591) Đen, vàng, nâu, xanh da trời, xanh lá 

cây, tím, hồng. 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 

không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 
 

 

 
(210) 4-2019-25536 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; 26.4.12; 26.7.25; 25.5.3 

(591) Vàng, đen. 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 

xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh định hình bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; trần nhà bằng 

kim loại; khung kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; tấm kim 

loại dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; khung 

nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng; tấm ốp trần nhà, không bằng kim loại, 

dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho 

xây dựng. 
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(210) 4-2019-25537 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.2; 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 26.4.3 
(591) Đen, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, 

nâu, tím, đỏ, hồng, xám, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25538 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; A25.7.2 
(591) Đen, vàng, nâu, xanh dương, cam, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25539 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) REGINA MIRACLE INTIMATE 

APPAREL (SHENZHEN) CO., LTD  
(CN) 
No. 5, Cengyao Industrial Estate, Yulu, 
Yutang, Guangming, Shenzhen, 
Guangdong, P. R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; áo nịt ngực; áo may ô/áo lót thể thao; yếm; quần lót.  
 

 
(210) 4-2019-25542 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Doanh  (VN) 
Thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-25543 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Doanh  (VN) 
Thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-25544 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại thực phẩm Nam 
Thắng  (VN) 
Số 39T, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Mì chính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mì chính. 
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(210) 4-2019-25545 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.25; A26.11.9; 26.4.4; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nikku Việt Nam  
(VN) 
No 7A, số 18 khu đô thị mới Dịch Vọng, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý 

kinh doanh nhà hàng ăn uống; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; 

dịch vụ quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin 

giao dịch về thương mại và kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2019-25546 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.17; A26.11.8; 26.11.3; 1.15.23; 

5.3.20; 5.13.25 

(591) Đen, nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Chu Đình Đạo  (VN) 
Số 88 Bế Văn Đàn, TDP 4, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chiết xuất của hoa (nước hoa); chất nền dùng cho nước hoa; ionon 

[nước hoa], irisone [nước hoa]; nước hoa; dầu thơm; geraniol (dùng trong ngành nước hoa 

và hương liệu). 
 

 
(210) 4-2019-25548 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2019-25549 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.12; 25.7.25 
(591) Vàng, đen, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25550 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.23; A26.11.7 
(731) YUANJI BIOTECHNOLOGY 

(GUANGZHOU) CO., LTD.   (CN) 
Room 302, No. 169, Haibin Road, 
Nansha Street, Nansha District, 
Guangzhou, Guangdong, P. R. China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; son môi; mỹ phẩm; sữa 
tắm; sữa rửa mặt; tinh dầu; xà phòng vệ sinh dạng bánh.  

 

Nhóm 05: Chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất 
bổ sung cho thực phẩm; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; quần tã dùng cho người lớn; khăn vệ sinh; nhân sâm dùng cho 
mục đích y tế; men dùng cho mục đích dược phẩm; collagen dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25551 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 1.11.12 
(591) Vàng, đen, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
[vật liệu xây dụng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25552 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; 1.11.12 
(591) Đen, vàng, nâu, hồng, tím, xanh lá cây, 

xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
[vật liệu xây dụng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25553 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, vàng, da cam, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Đầu tư & Phát 

triển Liên Minh Land   (VN) 
¤ số 6, DC 30, đường D1, khu dân cư 
Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 

 
(210) 4-2019-25554 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại Sao 
Sơn Dương  (VN) 
Số 6, ngách 18, ngõ 408, đường Xuân 
Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; véc ni.  
 

 
(210) 4-2019-25555 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) LASALLE COLLEGE OF THE ARTS 

LIMITED  (SG) 

1 McNally Street Singapore 187940 

(540) 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến 

nghệ thuật (mỹ thuật, thiết kế, truyền thông, biểu diễn, viết); đào tạo chính quy và đào tạo 

chuyên nghiệp về nghệ thuật liên quan đến quản lý, trị liệu, sư phạm nghệ thuật, dịch vụ 

thư viện; dịch vụ xuất bản, cụ thể: xuất bản trực tuyến (điện tử) và ngoại tuyến (tài liệu 

dạng in và ghi âm) cho mục đích nghiên cứu và tài liệu thông tin về các chủ đề về nghệ 

thuật; sắp xếp và tiến hành các hội nghị, sự kiện, hội thảo, biểu diễn và hội thảo để phổ 

biến nghiên cứu và thực hành liên quan đến nghệ thuật; dịch vụ triển lãm và giám tuyển 

thông qua việc kiểm tra các tác phẩm nghệ thuật cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; và 

các dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  
 

 
(210) 4-2019-25556 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(731) LASALLE COLLEGE OF THE ARTS 

LIMITED   (SG) 

1 McNally Street Singapore 187940   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ về giáo dục giảng dạy liên quan đến 

nghệ thuật (mỹ thuật, thiết kế, truyền thông, biểu diễn, viết); đào tạo chính quy và đào tạo 

chuyên nghiệp về nghệ thuật liên quan đến quản lý, trị liệu, sư phạm nghệ thuật, dịch vụ 

thư viện; dịch vụ xuất bản, cụ thể: xuất bản trực tuyến (điện tử) và ngoại tuyến (tài liệu 

dạng in và ghi âm) cho mục đích nghiên cứu và tài liệu thông tin về các chủ đề về nghệ 

thuật; sắp xếp và tiến hành các hội nghị, sự kiện, hội thảo, biểu diễn và hội thảo để phổ 

biến nghiên cứu và thực hành liên quan đến nghệ thuật; dịch vụ triển lãm và giám tuyển 

thông qua việc kiểm tra các tác phẩm nghệ thuật cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; và 

các dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  
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(210) 4-2019-25558 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.5; 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng, đen, cam, đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH UK TECH   (VN) 

27/5 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thang máy. 
 

 
(210) 4-2019-25559 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.2; A24.15.7; A24.15.13; 

A26.11.12 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TCN GROUP  

(VN) 
520 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy tính, phụ kiện điện thoại và máy tính, thiết bị thông 
minh; mua bán đồ chơi thông minh. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ ký gửi bất động sản; môi giới bất động sản; 
dịch vụ cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; tư 
vấn vay vốn; cho vay tín chấp; cho vay có thế chấp; đầu tư tài chính; cho vay [tài chính]; 
dịch vụ cầm đồ. 

 

 
(210) 4-2019-25560 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.1.5; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25 
(591) Xanh da trời nhạt, vàng nâu, đen, nâu, 

vàng. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường   (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim lọại; lớp phủ 
[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-25561 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 

Lô số 01, khu H, đường N7, khu công 
nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước; hóa chất dùng để xủ lý nước; sản phẩm hóa học để 

xủ lý nước hồ bơi; chất hóa học dùng để xử lý nước và làm sạch nước trong dân dụng và 
thương mại; chất hóa học dùng trong nhiếp ảnh, trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh vật); sản phẩm hóa học dùng 
trong công nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: hóa chất để làm sạch nước, hóa chất dùng để xử lý nước, sản phẩm 
hóa học để xử lý nước hồ bơi, chất hóa học dùng để xử lý nước và làm sạch nước trong 
dân dụng và thương mại, chất hóa học dùng trong nhiếp ảnh, trong nông nghiệp (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh vật), sản phẩm hóa 
học dùng trong công nghiệp, khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp.  

 
 

 
(210) 4-2019-25562 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25; 25.7.25 
(591) Vàng, đen, tím, hồng, xanh nước biển, 

xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 

[vật liệu xây dựng]; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp trần nhà, 
không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; vách ngăn không bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-25563 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(731) EXPRESS LUCK INDUSTRIAL 

(SHENZHEN) LIMITED   (CN) 
1st Floor, No.1 Factory, No. 88, Baotong 
South Road, XiKeng Community, 
Yuanshan Street, Longgang District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình; máy thu thanh và thu hình; máy đọc đĩa dvd; thiết bị nghe 

nhạc cầm tay; màn hình video; bảng thông báo điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-25564 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A11.1.4; 26.1.1; 

26.2.7; A26.11.12; A11.3.7 
(591) Cam, xanh lá cây, đen. 
(731) Nguyễn Lý Lệ Phương   (VN) 

226/1A khu phố 1, phường 4, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 30: Bún; hủ tiếu. 
 

Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-25565 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.9; A25.7.21 
(591) Xanh dương, cam. 
(731) Công ty cổ phần Tôn Đông ¸  

(VN) 
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị Xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể: tôn đã cán sóng và tôn chưa cán sóng 
(tất cả dùng để làm vách, lợp mái nhà, lợp mái hiên, úp nóc, làm máng xối, chấn diềm); 
xà gồ; ống hộp; khung đỡ tấm trần thạch cao; vách. 
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(210) 4-2019-25566 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.9; A25.7.21 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) Công ty cổ phần Tôn Đông ¸  

(VN) 
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị Xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể: tôn đã cán sóng và tôn chưa cán sóng 

(tất cả dùng để làm vách, lợp mái nhà, lợp mái hiên, úp nóc, làm máng xối, chấn diềm); 
xà gồ; ống hộp; khung đỡ tấm trần thạch cao; vách. 

 

 
(210) 4-2019-25567 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A25.7.21; 26.11.3 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tôn Đông ¸  

(VN) 
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị Xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép; thép cán nóng; thép cán nguội; thép ống; tôn dưới dạng dập cán sóng; xà 

gồ thép dạng cán.  
 

 
(210) 4-2019-25568 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A25.7.21; 26.11.3 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tôn Đông ¸  

(VN) 
Số 5, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị Xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép; thép lá mạ kẽm (tôn kẽm); thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh); 
thép lá mạ kẽm màu; thép lá đen mạ màu; thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm màu (tôn lạnh 
màu).  
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(210) 4-2019-25569 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A3.9.24; 26.13.1 
(591) Đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi mặt; sữa rửa mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  

 

 
(210) 4-2019-25570 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.7; 26.11.3; A26.11.12; A26.4.18 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, xanh dương, trắng, 

đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Cầu Vồng  
(VN) 
42/2 Bis, đường DCT3, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn mờ; sơn bóng mờ; sơn bóng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản 
phẩm: sơn, sơn lót, sơn mờ, sơn bóng mờ, bột trét tường, sơn bóng, sơn cách điện, cách 
nhiệt. 

 

 
(210) 4-2019-25572 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh lá, tím, cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Chiến Lan  
(VN) 
29/64 đường số 4, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tinh bột nghệ [dùng cho mục đích y tế]. 
 

Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến; thịt; cá [không còn sống]; rau quả đã qua chế biến; dầu 
dùng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 31: Các hạt ngũ cốc; rau quả tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán, thương mại, xuất nhập khẩu các sản phẩm cụ thể là: thịt, cá, dầu thực 
vật, tinh bột nghệ, mật ong, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, đậu xanh, hạt muồng, hoa hòe, 
hoa lài, lá dứa, gạo lứt đỏ, nếp cẩm, quả macca, hạt óc chó, hạnh nhân, bột cacao, bột 
mầm đậu nành, viên hà thủ ô, viên cà gai leo, trà sơn mật hồng sâm, tinh bột sắn dây, yến 
mạch, hạt chia, trà lá sen khô, tâm sen, hồng sấy, nho khô, hạt điều, hạt dẻ cười, cam 
vinh, rượu sim, rượu gừng hạ thổ, chè vằng khô, cao chè vằng, giò chả, thịt trâu rừng gác 
bếp, sữa, rượu vang, rau củ quả sấy khô như khoai lang sấy, mít sấy, chuối sấy, dừa sấy, 
hồng sấy dẻo, hạt điều, đậu phộng, hướng dương, hạt ngô, hạt chia, hạt vừng, hạt bí, sachi. 

 

 
(210) 4-2019-25573 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử Lalashop   (VN) 
2/2/52 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý kí gửi, đại lý môi giới, đấu giá, mua bán, thương mại điện tử: 

máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, đồ ngũ 
kim, sơn, kính, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm, thuốc, 
dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồng hồ, kính mắt, thuốc lá, thuốc lào, vải, áo quần, giày dép.  

 

 
(210) 4-2019-25574 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp, sản 

xuất và thương mại Sáu 
Nhung   (VN) 
Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê hòa tan; mật ong; kem lạnh.  
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(210) 4-2019-25575 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  

 

 
(210) 4-2019-25576 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ HCARE   (VN) 
24A Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ dọn dẹp nhà cửa; làm sạch bên trong toà nhà; 

bảo dưỡng đồ đạc; dịch vụ giặt là.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ trông nhà; dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; dịch vụ trông giữ thú nuôi tại 
nhà; dịch vụ giúp việc gia đình.  

 

 
(210) 4-2019-25577 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 2.3.1; 2.5.1; 2.5.3 
(591) Nâu, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Minh Hà  (VN) 
23/1 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; dầu thơm; tinh dầu. 
 

Nhóm 29: Rau đã sấy khô; rau, củ đóng hộp; rau đã được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; gạo. 
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(210) 4-2019-25578 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; A3.5.24 
(591) Xanh dương, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Minh Hà  (VN) 
23/1 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2019-25580 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư ILIKA   (VN) 
Số 5 ngõ K, phố Vạn Phúc, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

 
(210) 4-2019-25581 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ISSIOT INVESTMENT CONSULTING 

(SHENZHEN) CO., LTD.   (CN) 
Room 201, Building A, No.1 of Qianwan 
Yi Road, Zone of Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation, Qianhai, Shenzhen, 
Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; cảm biến điện áp; khoá điện; thiết bị báo động; đồng hồ đo; thiết 

bị điều khiển từ xa; thiết bị phát hiện rò rỉ cho các thiết bị cung cấp nước gia dụng bao 
gồm cảm biến nước, bộ điều khiển có báo động âm thanh và nút chỉ báo áp lực cho van; 
dụng cụ đo; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị nhận dạng sinh trắc 
học; thiết bị kiểm tra/giám sát dùng điện, trừ loại dùng cho mục đích y tế; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính có thể tải về cụ thể là công cụ phát 
triển phần mềm để tạo ra các ứng dụng internet di động và giao diện máy khách.  
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(210) 4-2019-25582 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh nước biển, vàng 

chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu 
xanh GCM GLOBAL   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vữa dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-25583 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.4.9; 25.5.25; 24.17.25; 

13.1.6; A2.1.23; 2.1.8; A2.3.23; 18.1.23; 
18.1.5 

(591) Đỏ, vàng, trắng, da cam. 
(731) KELLOGG COMPANY   (US) 

One Kellogg Square, Battle Creek, 
Michigan 49016 United States of 
America  

(540) 

   

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc ăn liền; ngũ cốc đã chế biến; ngũ cốc ăn sáng; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc đã chế biến được sử 
dụng như thực phẩm ăn sáng, thực phẩm ăn nhanh hoặc nguyên liệu để chế biến các loại 
thực phẩm khác, cụ thể là chế phẩm làm từ ngũ cốc và các sản phẩm thực phẩm khác có 
nguồn gốc từ ngũ cốc. 

 
 

 
(210) 4-2019-25584 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đen, xám. 
(731) YANG ZHENGRONG   (CN) 

188, DaXueDong road, XiXiangTang 
district, NanNing city, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in cho gạch men; mực in; chất nhuộm. 
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(210) 4-2019-25585 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.23; 

A5.5.20; A5.5.21; 26.15.15; A24.15.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh nước 

biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

công nghệ Minh Phát   (VN) 
Số 7, ngõ 82 phố Chùa Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cung cấp nguồn điện dự phòng bao gồm: bộ lưu điện (UPS), bộ hòa lưới 

điện (grid solar inverter).  
 

 
(210) 4-2019-25586 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EZ COSMETIC 
Việt Nam  (VN) 
145/17 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa như: nước lau sàn, nước lau bàn, nước lau kính, nước tẩy 

rửa đa năng. 
 

 
(210) 4-2019-25590 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 26.3.2; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TANATURE 
SKINCARE COSMETICS  (VN) 
27/7 Bà Lê Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống 

nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; chế phẩm tẩy trang. 
 

Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn tắm; khăn lau mặt bằng vải; khăn ăn bằng vải 
dệt; miếng vải dùng để tẩy trang.  
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(210) 4-2019-25591 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Vũ Thị Diệu Hoa  (VN) 

Số 73/52 Kiến Thiết, phường Sở Dầu, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 

dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ huấn luyện [đào 
tạo]; khóa đào tạo từ xa.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trung 
tâm chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2019-25592 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.17.12; 26.15.15; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Jeio Vina   (VN) 

Lô CN-02, khu công nghiệp Đồng Văn 
IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Điều hòa; thiết bị lọc bụi cho mục đích công nghiệp.  

 
 

 
(210) 4-2019-25593 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A19.3.4; 26.15.11; 

A5.5.20; 1.3.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hà - 
WEGEN   (VN) 
Lô CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
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(210) 4-2019-25594 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A19.3.4; 26.15.11; 

1.3.1; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh nước biển, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hà - 
WEGEN  (VN) 
Lô CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện.  
 
 

(210) 4-2019-25595 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A19.3.4; 26.15.11; 

A5.5.20; 1.3.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hà - 
WEGEN  (VN) 
Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường 

Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện.  
 

 
(210) 4-2019-25596 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.2; 21.3.1 

(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Đạt  (VN) 
K40/H16/14 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo và dụng cụ trang thiết bị thể thao (tennis, golf).  

 

Nhóm 41: Đào tạo thể thao (tennis, golf); tổ chức sự kiện thể thao,  
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(210) 4-2019-25599 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH xúc tiến 

thương mại dược phẩm và 
đầu tư TV  (VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng; dầu gội đầu; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy trang.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm dành cho thú y; 
chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; sữa bột cho trẻ em.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; 
thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; đồ đạc được chế tạo đặc 
biệt cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, dược phẩm, sản phẩm từ nhựa, nguyên liệu từ nhựa plastic, 
cao su, quần áo, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm chế biến, thực 
phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, máy móc, 
thiết bị y tế, thiết bị, linh kiện, điện tử viễn thông; tổ chức giới thiệu và xúc tiến th−ơg 
mại; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý hành chính được 
thuê ngoài cho các công ty; marketing.  

 

Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; đầu tư quỹ; đánh giá tài chính [bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản]; cung cấp thông tin tài chính; bảo đảm tài chính; quản lý tài 
chính.  

 

Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; môi giới hàng hải; dịch vụ lưu 
giữ tàu thuyền; cho thuê tàu thuyền; vận tải đường biển.  

 

Nhóm 40: Bảo quản thuốc; dịch vụ bảo quản lạnh; bảo quản thực phẩm và đồ uống; làm 
đông lạnh thực phẩm; gia công chế biến thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25600 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 1.15.23; 26.3.4 
(591) Vàng, da cam, xanh lá cây, xanh nước 

biển. 
(731) Công ty TNHH xúc tiến 

thương mại dược phẩm và 
đầu tư TV  (VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng; dầu gội đầu; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy trang. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm dành cho thú y; 
chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; sữa bột cho trẻ em. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; 
thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; đồ đạc được chế tạo đặc 
biệt cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, dược phẩm, sản phẩm từ nhựa, nguyên liệu từ nhựa plastic, 
cao su, quần áo, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm chế biến, thực 
phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, máy móc, 
thiết bị y tế, thiết bị, linh kiện, điện tử viễn thông; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý hành chính được 
thuê ngoài cho các công ty; marketing. 

 

Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; đầu tư quỹ; đánh giá tài chính [bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản]; cung cấp thông tin tài chính, bảo đảm tài chính; quản lý tài 
chính. 

 

Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; môi giới hàng hải; dịch vụ lưu 
giữ tàu thuyền; cho thuê tàu thuyền; vận tải đường biển. 

 

Nhóm 40: Bảo quản thuốc; dịch vụ bảo quản lạnh; bảo quản thực phẩm và đồ uống; làm 
đông lạnh thực phẩm; gia công chế biến thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2019-25601 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
TINGLIU  (VN) 
55/15 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu bao cao su. 
 

 
(210) 4-2019-25602 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Thủy  (VN) 
Số 3, ngách 17/27, phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-25603 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Minh Hải  (VN) 
Thôn Trung, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Buôn bán; đại lý phân phối; xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-25605 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 2.3.7 
(591) Hồng đậm, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Đô Thị Quy  

(VN) 
Số 48 Lương Thế Vinh, phường Ninh Xá, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2019-25606 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2 
(591) Cam, vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển Sam 
Nghĩa  (VN) 
Số 239 đường Vũ Quang, phường Thạch 
Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệt xí vệ sinh; bếp gas; máy hút mùi; quạt hơi 

nước. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ cho mục đích gia dụng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bệt xí 
vệ sinh, bếp gas, máy hút mùi, quạt hơi nước. 
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(210) 4-2019-25608 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.7; A26.11.9; 

26.7.25; 26.3.4 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch vụ thương mại Dân 
Phát  (VN) 
Lô A2, số 84 khu đô thị mới Đại Kim - 

Định Công, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; dây cáp đồng trục; thiết bị ghi hình; phần cứng máy tính; 

thiết bị lưu trữ dữ liệu; camera giám sát. 
 

 
(210) 4-2019-25609 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) FOSTER ELECTRIC COMPANY, 

LIMITED  (JP) 

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Còi điện; hệ thống loa; loa; tai nghe; micro; bộ truyền động rung. 
 

 
(210) 4-2019-25611 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; chế phẩm đánh răng; xà phòng khử mùi; thuốc 

nhuộm tóc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-25612 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25613 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) HE FANG  (KR) 

#501,6, Toegye-ro 63-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Qụảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ cho người 

khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo trực tuyến qua 
mạng máy tính; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25614 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) HE FANG  (KR) 

#501,6, Toegye-ro 63-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Qụảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ cho người 

khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo trực tuyến qua 
mạng máy tính; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25618 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.7.7; 1.15.21 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh Lá 

cây, tím, hồng, xanh nước biển đậm. 
(731) TAIWAN EXTERNAL TRADE 

DEVELOPMENT COUNCIL  (TW) 
6 Floor, No. 333, Keelung Road, Sec. 1, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh 

nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 

cuộc triển lãm sản phẩm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích 

quảng cáo; cung cấp dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến việc tiến hành hội chợ thương 

mại, hội chợ triên lãm và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; hỗ 

trợ các công ty thuộc các ngành công nghiệp và thương mại trong việc quảng bá hàng hóa 

và tư vấn marketing; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến quảng cáo, điều hành và 

bán hàng tại thị trường trong nước và nước ngoài; tư vấn và cố vấn về marketing và quảng 

cáo; quan hệ công chúng; xúc tiến việc bán hàng cho người khác; quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; lập kế hoạch quảng cáo; sản xuất quảng cáo; quảng bá quảng cáo 

công nghiệp và thương mại; phổ biến tài liệu quảng cáo và quảng bá; cho thuê máy và 

thiết bị văn phòng; dịch vụ đại lý bản chất là cung cấp thông tin về giá các sản phẩm của 

cảc công ty trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 

thương mại; dịch vụ khảo sát thị trường. 
 

 
(210) 4-2019-25619 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.7.7; 1.15.21; 

26.1.6; 21.1.17 

(731) TAIWAN EXTERNAL TRADE 

DEVELOPMENT COUNCIL  (TW) 

6 Floor, No. 333, Keelung Road, Sec. 1, 

Taipei, Taiwan, R.O.C. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh 

nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 

cuộc triển lãm sản phẩm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích 

quảng cáo; cung cấp dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến việc tiến hành hội chợ thương 

mại, hội chợ triên lãm và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; hỗ 

trợ các công ty thuộc các ngành công nghiệp và thương mại trong việc quảng bá hàng hóa 

và tư vấn marketing; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến quảng cáo, điều hành và 

bán hàng tại thị trường trong nước và nước ngoài; tư vấn và cố vấn về marketing và quảng 

cáo; quan hệ công chúng; xúc tiến việc bán hàng cho người khác; quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; lập kế hoạch quảng cáo; sản xuất quảng cáo; quảng bá quảng cáo 

công nghiệp và thương mại; phổ biến tài liệu quảng cáo và quảng bá; cho thuê máy và 

thiết bị văn phòng; dịch vụ đại lý bản chất là cung cấp thông tin về giá các sản phẩm của 

cảc công ty trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 

thương mại; dịch vụ khảo sát thị trường. 
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(210) 4-2019-25620 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.7.7; 1.15.21 
(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) TAIWAN EXTERNAL TRADE 
DEVELOPMENT COUNCIL  (TW) 
6 Floor, No. 333, Keelung Road, Sec. 1, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh 

nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
cuộc triển lãm sản phẩm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích 
quảng cáo; cung cấp dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến việc tiến hành hội chợ thương 
mại, hội chợ triên lãm và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; hỗ 
trợ các công ty thuộc các ngành công nghiệp và thương mại trong việc quảng bá hàng hóa 
và tư vấn marketing; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến quảng cáo, điều hành và 
bán hàng tại thị trường trong nước và nước ngoài; tư vấn và cố vấn về marketing và quảng 
cáo; quan hệ công chúng; xúc tiến việc bán hàng cho người khác; quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; lập kế hoạch quảng cáo; sản xuất quảng cáo; quảng bá quảng cáo 
công nghiệp và thương mại; phổ biến tài liệu quảng cáo và quảng bá; cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; dịch vụ đại lý bản chất là cung cấp thông tin về giá các sản phẩm của 
cảc công ty trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 
thương mại; dịch vụ khảo sát thị trường. 

 
 

 
(210) 4-2019-25621 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.7.7; 1.15.21 
(731) TAIWAN EXTERNAL TRADE 

DEVELOPMENT COUNCIL  (TW) 
6 Floor, No. 333, Keelung Road, Sec. 1, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh 

nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
cuộc triển lãm sản phẩm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích 
quảng cáo; cung cấp dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến việc tiến hành hội chợ thương 
mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; hỗ 
trợ các công ty thuộc các ngành công nghiệp và thương mại trong việc quảng bá hàng hóa 
và tư vấn maketing; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến quảng cáo, điều hành và 
bán hàng tại thị trường trong nước và nước ngoài; tư vấn và cố vấn về marketing và quảng 
cáo; quan hệ công chúng; xúc tiến việc bán hàng cho người khác; quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; lập kế hoạch quảng cáo; sản xuất quảng cáo; quảng bá quảng cáo 
công nghiệp và thương mại; phổ biến tài liệu quảng cáo và quảng bá; cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; dịch vụ đại lý bản chất là cung cấp thông tin về giá các sản phẩm của 
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các công ty trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 
thương mại; dịch vụ khảo sát thị trường. 

 

 
(210) 4-2019-25622 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(300) 40-2019-0091752 19.04.2019 KR 

  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện. 
 

Nhóm 07: Máy giặt, dùng điện; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi chân không; ống vòi của 
máy hút bụi chân không, dùng điện; túi của máy hút bụi chân không, dùng diện; máy hút 
bụi chân không dạng cây (có tay cầm); người máy (rô bốt) cho mục đích công nghiệp; 
người máy (rô bốt) giúp việc thường nhật cho mục đích gia dụng; người máy (rô bốt) cho 
mục đích dọn dẹp vệ sinh; hệ thống mô đun cho hệ thống gồm thiết bị chuyên chở và dỡ 
hàng như người máy; cơ cấu điều khiển cho các máy móc như người máy; máy quạt gió 
xoay; máy nén không khí; máy nén khí xoay; máy nén khí cho tủ lạnh; máy vắt khô quần 
áo (không sấy); máy trộn, dùng điện, cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi chân không 
(máy móc), máy chế biến thức ăn, dùng điện; máy lau nhà/hút bụi bằng hơi nước dùng 
cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không dùng 
trong nhà và giường ngủ, dùng điện. 

 
Nhóm 09: Bộ điều chỉnh điện để quản lý năng lượng điện; thiết bị pin quang điện để 
chuyển đổi nhiệt mặt trời thành năng lượng điện; thiết bị đo nhiệt năng; thiết bị điều khiển 
để cấp nhiệt và quản lý năng lượng, dùng điện; thiết bị để đo mức tiêu thụ năng lượng 
điện; thiết bị lưu trữ năng lượng bao gồm pin; thiết bị điều khiển để quản lý năng lượng, 
dùng điện; bộ thu năng lượng mặt trời để phát điện; bộ điều khiển cung ứng điện năng; bộ 
chuyển đổi dòng điện liên quan đến năng lượng mặt trời; thiết bị quang điện để chuyển 
đổi bức xạ mặt trời thành năng lượng điện; thiết bị lưu trữ năng lượng mặt trời; phần mềm 
quản lý năng lượng; thiết bị để đo/theo dõi/phân tích mức tiêu thụ điện; thiết bị điều khiển 
điện và điện tử để nâng cao hiệu quả sử dụng điện; mô đun điện; thiết bị và dụng cụ để 
chẩn đoán trong lắp đặt điện năng; thiết bị và dụng cụ điều khiển điện năng; điện thoại 
thông minh; thiết bị thu hình; màn hình máy tính; màn hình cho mục đích thương mại 
(thường là màn hình lớn); máy tính xách tay; máy vi tính có thể chuyển đổi; máy vi tính 
có thể đeo được (có thể đeo trên tay hoặc gắn trên quần áo); máy vi tính; bàn phím; túi 
đựng bàn phím; thiết bị cảm biến kỹ thuật số; cảm biến điện tử; thiết bị lưu trữ nối mạng 
(NAS - Network attached Storage); ổ đĩa cho máy tính ngoài, thiết bị để ghi, truyền hoặc 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; hệ thống âm thanh; hệ thống âm thanh bao gồm loa âm 
thanh vòm, loa, bộ chỉnh âm, bộ trộn âm, bộ cân bằng âm, thiết bị ghi âm thanh, thiết bị 
thu sóng vô tuyến; phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động; 
chương trình ứng dụng máy tính cho điện thoại thông minh và đồng hồ thông minh; thiết 
bị thu âm thanh; máy in màu kỹ thuật số; máy tính bảng; thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình; chuột máy tính; máy quay phim; điện thoại thông minh ở dạng kính đeo mắt; điện 
thoại thông minh có thể đeo được (có thể đeo trên tay hoặc gắn trên quần áo); vỏ đựng 
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bằng da cho điện thoại di động; vỏ đựng bằng da cho điện thoại thông minh; vỏ đựng 
bằng da cho máy tính bảng; dây đeo cổ tay cho máy nghe nhạc điện tử kỹ thuật số cầm 
tay; phần mềm máy tính cho các trao đổi dữ liệu không dây để nhận, xử lý, truyền và hiển 
thị thông tin về tập luyện/mỡ cơ thể/chỉ số bmi; thiết bị đầu cuối di động sử dụng cho mục 
đích cá nhân để ghi/sắp xếp/truyền/điều khiển/xem xét sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, và 
nhận tập tin văn bản, dữ liệu, hình ảnh và âm thanh. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng; máy làm ẩm/máy giữ độ ẩm 
không khí; máy làm giảm độ ẩm không khí, dùng điện, cho mục đích gia dụng; bếp có lò 
nướng, dùng điện; máy lọc nước cho mục đích gia dụng; thiết bị ion hóa nước dùng cho 
mục đích gia dụng; thiết bị màng để lọc nước; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt 
nóng); thiết bị làm sạch không khí; thiết bị sưởi; đèn đi ốt phát quang (led); bếp có lò 
nướng, dùng ga; lò dùng trong bếp, dùng điện; thiết bị nấu ăn, dùng điện; tủ lạnh dùng 
điện; thiết bị sấy khô quần áo, dùng điện; máy bảo quản quần áo, dùng điện, để sấy quần 
áo, cho mục đích gia dụng; máy bảo quản quần áo, dùng điện, có chức năng khử mùi, khử 
trùng và hấp đồ vải, cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo, dùng điện với chức năng 
khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn, cho mục đích gia dụng; bồn rửa. 

 

Nhóm 35: Sắp xếp bán hàng các thiết bị điều khiển kiểm soát điện để quản lý năng lượng; 
dịch vụ hỗ trợ và tư vấn trong lĩnh vực quản lý kinh doanh các công ty trong lĩnh vực năng 
lượng; dịch vụ đại lý bán hàng các thiết bị điểu khiển/kiểm soát điện để quản lý năng 
lượng; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến mua và bán thiết bị điều khiển/kiểm 
soát điện để quản lý năng lượng; dịch vụ cửa hàng bán buôn các thiết bị điều khiển/kiểm 
soát điện để quản lý năng lượng; dịch vụ đại lý mua các thiết bị điều khiển/kiểm soát điện 
để cấp nhiệt quản lý năng lượng; dịch vụ lập hóa đơn/tính toán đơn giá hàng hóa trong 
lĩnh vực năng lượng; dịch vụ so sánh giá năng lượng; dịch vụ đại lý mua các thiết bị điều 
khiển/kiểm soát điện để quản lý năng lượng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các thiết bị điều 
khiển/kiểm soát điện để quản lý năng lượng; sắp xếp để bán các thiết bị đo mức tiêu thụ 
điện năng; dịch vụ cửa hàng bán buôn các thiết bị đo mức tiêu thụ điện năng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các thiết bị đo mức tiêu thụ điện năng; dịch vụ đại lý bán hàng các thiết bị đo 
mức tiêu thụ điện năng; dịch vụ đại lý bán hàng các thiết bị điều khiển cung ứng điện 
năng; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến mua và bán thiết bị điều khiển/kiểm 
soát điện để cấp nhiệt và quản lý năng lượng; dịch vụ đại lý bán hàng các thiết bị điều 
khiển/kiểm soát điện để cấp nhiệt và quản lý năng lượng; sắp xếp để bán các thiết bị điều 
khiển/kiểm soát điện để cấp nhiệt và quản lý năng lượng; dịch vụ cửa hàng bán buôn các 
thiết bị điều khiển/kiểm soát điện để cấp nhiệt và quản lý năng lượng; dịch vụ trung gian 
kinh doanh liên quan đến mua và bán thiết bị đo mức tiêu thụ điện năng; dịch vụ trung 
gian kinh doanh liên quan đến mua và bán các thiết bị điều khiển cung ứng điện năng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ thiết bị điều khiển/kiểm soát điện để cấp nhiệt và quản lý năng 
lượng; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến phần mềm quản lý năng lượng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng sử dụng các vật liệu năng lượng tái tạo mới; xây dựng nhà 
máy năng lượng tái tạo mới (bao gồm cả năng lượng mặt trời/năng lượng gió); bảo trì hệ 
thống làm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong toà nhà; lắp đặt hệ thống chuyển đổi năng 
lượng có thể tái tạo; xây dựng các toà nhà và công trình có hiệu quả về năng lượng; xay 
dựng các toà nhà và công trình có hiệu quả về năng lượng; xây dưng các nhà máy năng 
lượng tái tạo mới; lắp đặt bảo trì và sửa chữa hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời để 
phát điện. dịch vụ lắp đặt bộ điều chỉnh điện năng dành cho người khác. 

 
Nhóm 39: Phân phối năng lượng; cung ứng điện, ga, nước và sưởi ấm theo khu vực hành 
chính; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến phân phối năng lượng; phân phối điện, 
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ga, nước và sưởi ấm theo khu vực hành chính; cung cứng năng lượng; phân phối năng 
lượng để sưởi ấm và làm mát cho các tòa nhà; lưu trữ, phân phối và cung ứng năng lượng 
và nhiên liệu; lưu trữ năng lượng và nhiên liệu. 

 
Nhóm 40: Xử lý và chuyển đổi năng lượng; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất năng 
lượng mặt trời; phát điện từ năng lượng sóng, gió và mặt trời; sản xuất năng lượng bởi các 
nhà máy điện hạt nhân; sản xuất và xử lý nhiên liệu và các nguồn năng lượng khác; cho 
thuê thiết bị sản xuất năng lượng; sản xuất điện năng từ nguồn có thể tái tạo; sản xuất 
năng lượng mặt trời thông qua các nhà máy và thiết bị phát quang điện; tư vấn trong lĩnh 
vực sản xuất năng lượng; sản xuất điện từ năng lượng mặt trời; tư vấn liên quan đến sản 
xuất điện năng; sản xuất năng lượng sinh học; sản xuất năng lượng; phát điện. 

 
Nhóm 42: Ghi lại dữ liệu liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà; phát 
triển các thiết bị thử nghiệm điều chỉnh thủy-nhiệt áp dụng cho năng lượng tái tạo mới; 
phát triển các khái niệm về năng lượng tích hợp; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực sản 
xuất năng lượng thay thế; tư vấn chuyên môn liên quan đến chuyển đổi năng lượng; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến hiệu quả năng lượng; tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
tư vấn chuvên môn liên quan đến hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà; kiểm toán năng 
lượng; dịch vụ tư vấn liên quan đến sử dụng năng lượng; tư vấn kỹ thuật liên quan đến sản 
xuất năng lượng tái tạo mới; nghiên cứu và phát triển bộ biến đổi điện biến tần/bộ sạc 
được sử dụng trong hệ thống năng lượng tái tạo mới; nghiên cứu và phát triển liên quan 
đến sản xuất năng lượng tái tạo mới; tư vấn ứng dụng kỹ thuật trong lĩnh vực dự đoán và 
quản lý tối ưu năng lượng xây dựng; dịch vụ thử nghiệm chẩn đoán kỹ thuật liên quan đến 
quản lý năng lượng; nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng; quản lý việc giám sát; kiểm 
soát và bảo trì hệ thống điện; nghiên cứu và phát triển hệ thống lưu trữ điện; quản lý thiết 
bị lưu trữ điện; phát triển phần mềm hệ điều hành để kiểm soát năng lượng bảo vệ toàn 
diện; bảo trì hệ thống máy tính để kiểm soát năng lượng bảo vệ toàn diện; quản lý hệ điều 
hành năng lượng bảo vệ toàn diện; dịch vụ chẩn đoán liên quan đến chất lượng điện và 
phân tích hệ thống điện; thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính để quản lý năng lượng; 
cho thuê phần mềm và phần cứng máy tính để quản lý năng lượng; cung cấp tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến phần mềm và phần cứng máy tính để quản lý năng lượng. 

 

 
(210) 4-2019-25625 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.11.12; A1.1.9; A1.1.3; 

1.1.15 
(731) GERBER TECHNOLOGY LLC  (US) 

24 Industrial Park Road West City of 
Tolland State of Connecticut 06084 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc công cụ và máy công cụ; máy được sử dụng để cắt, khoan và/hoặc 

cán sợi và vải; bàn cắt được cơ giới hóa; bộ phận quay trục của máy công cụ; lưỡi cắt, đá 
và lông cứng được sử dụng là một bộ phận của máy móc. 
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Nhóm 09: Phần mềm máy tính và máy vẽ đồ thị; thiết bị kiểm tra, giám sát máy tính; hệ 
thống điện để điều khiển các thao tác công nghiệp trong lĩnh vực cắt, khoan và cán sợi và 
vải. 

 

 
(210) 4-2019-25626 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; 2.5.8; A2.5.24; 26.13.1 
(731) ONESKY   (US) 

715 hearst avenue, ste. 200, berkeley, 

california 94710, united states of 

america 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); tập tin đa phương 

tiện có thể tải xuống được; ảnh chụp có thể tải về được; tập tin âm thanh và video có thể 
tải về được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được bao gồm hướng dẫn giảng dạy, 
giáo án, tài liệu khóa học, mô-đun học từ xa và liên kết trang web trên internet; ứng dụng 
di động [có thể tải xuống được], tất cả trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giáo dục và nghiên 
cứu giáo dục liên quan đến phát triển, giáo dục, vui chơi, sức khỏe và chăm sóc cho trẻ 
em, đặc biệt là cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phần mềm giáo dục tương tác; phần 
mềm ứng dụng trong lĩnh vực phát triển và giáo dục trẻ em. 

 
Nhóm 16: Sách, sách nhỏ quảng cáo, sổ tay hướng dẫn đào tạo và sách chỉ dẫn đào tạo, 
bài viết tạp chí, bản tin và đồ dùng giảng dạy dạng in sẵn; ảnh chụp, bưu thiếp và thiếp 
chúc mừng, tất cả liên quan đến phát triển, giáo dục, vui chơi, sức khỏe và chăm sóc cho 
trẻ em, đặc biệt là cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; văn phòng phẩm, đồ dùng cho 
trường học, kẹp tài liệu, vỏ bọc sách, vật dụng chặn giữ sách không bị đổ, vật dụng đánh 
dấu trang sách, lịch, sổ tay, tập anbom ảnh, vở trang rời, sách trò chơi hành động, sách về 
hoạt động của trẻ em, sách màu, sách bài hát, giấy bìa cứng. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đầu tư và cung 
cấp chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động truyền thông để 
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đầu tư và cung cấp chăm sóc nuôi dưỡng 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức và tiến hành các 
chương trình tình nguyện và dịch vụ cộng đồng; dịch vụ tìm kiếm tài trợ (cho mục đích từ 
thiện). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quĩ từ thiện, bao gồm chấp nhận và quản lý các khoản đóng 
góp tài chính để cung cấp, và cho phép người khác cung cấp các hoạt động liên quan đến 
phát triển, giáo dục, vui chơi, sức khỏe và chăm sóc cho trẻ em, đặc biệt là cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn; tổ chức và tiến hành các hoạt động và sự kiện quyên góp tiền. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp phương pháp đào tạo, phương pháp giảng 
dạy và nghiên cứu giáo dục trong việc cung cấp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức và điều khiển hội thảo đào tạo, hội thảo chuyên đề, 
hội nghị chuyên đề về các chủ đề liên quan đến cung cấp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo 
dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; soạn thảo và xuất bản văn bản, không bao gồm 
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những bài quảng cáo; thông tin giáo dục; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; giảng dạy, 
đào tạo, gia sư trong việc cung cấp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp hướng dẫn, giảng dạy tại lớp học cho 
trẻ và người chăm sóc trẻ tại trường mầm non, trường mẫu giáo và trường mẫu giáo lớn; 
giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được về 
sự phát triển, giáo dục, vui chơi, sức khỏe và chăm sóc cho trẻ em, video âm nhạc và câu 
chuyện tư liệu, tất cả đều liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp thông tin 
giáo dục thông qua trang web liên quan tới cung cấp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp âm nhạc và video trực tuyến, không tải 
xuống được, với bản chất là câu chuyện tư liệu, tất cả đều liên quan đến trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, không tải xuống được, với bản chất là 
sách và sổ tay hướng dẫn về cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được, bao gồm hướng dẫn giảng dạy, giáo án, tài liệu khóa học, mô-đun học từ xa và liên 
kết trang web trên internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giáo dục và nghiên cứu giáo 
dục liên quan đến sự phát triển, giáo dục, vui chơi, sức khỏe và chăm sóc cho trẻ em đặc 
biệt là cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp viện trợ và hỗ trợ về giáo dục trong 
việc thành lập trung tâm phát triển trẻ em trong cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. 

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em với bản chất là các trung tâm trông trẻ ban 
ngày cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp thông tin qua các trang web về chủ đề 
chăm sóc ban ngày cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; dịch vụ chăm sóc ban ngày và 
trung tâm trông trẻ ban ngày cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

 

 
(210) 4-2019-25627 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống an toàn điện tử tích hợp dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử 

tích hợp tránh va chạm và tránh nguy hiểm dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử 
tích hợp hỗ trợ lái xe dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử tích hợp cảnh báo 
nguy hiểm dùng cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị cảnh báo điểm mù dùng cho xe cộ trên 
mặt đất; thiết bị dò vật thể di chuyển dùng cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị cảnh báo chệch 
làn đường dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử nhằm cảnh báo va chạm dùng 
cho xe cộ trên mặt đất; bộ cảm biến và báo động điện tử dùng cho xe cộ trên mặt đất; bộ 
cảm biến định vị đường; hệ thống điều dẫn điện tử; bộ giám sát và hiển thị điện tử; thiết bị 
xử lý điện tử; cơ cấu điện hoặc điện tử dùng cho thiết bị điều khiển và xử lý tín hiệu cảm 
biến xe cộ; các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên; máy tính; phần mềm máy 
tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng. 

 
Nhóm 12: Xe cộ trên mặt đất được trang bị hệ thống an toàn điện tử tích hợp; xe cộ trên 
mặt đất được trang bị hệ thống điện tử tích hợp tránh va chạm và nguy hiểm; xe cộ trên 
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mặt đất được trang bị hệ thống điện tử tích hợp hỗ trợ cho lái xe; xe cộ trên mặt đất được 
trang bị hệ thống điện tử tích hợp cảnh báo nguy hiểm; xe cộ trên mặt đất được trang bị 
thiết bị cảnh báo điểm mù; xe cộ trên mặt đất được trang bị thiết bị dò vật thể di chuyển; 
xe cộ trên mặt đất được trang bị thiết bị cảnh báo chệch làn đường; xe cộ trên mặt đất 
được trang bị hệ thống điện tử cảnh báo va chạm; xe cộ trên mặt đất được trang bị bộ cảm 
biến và báo động điện tử; xe cộ trên mặt đất được trang bị bộ cảm biến định vị đường. 

 

 
(210) 4-2019-25628 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 1.15.23; A26.11.12 
(731) MRS. KORAKOT REUNGSOMBOON  

(TH) 
40 Moo 7 Soi Sinsakorn, Rama II Road, 
Tumbol Phantainorasingh, Ampur 
Muang, Samutsakorn 74000, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 03: Son môi; phấn phủ dạng nén [mỹ phẩm]; sữa dưỡng thể dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm làm đẹp tẩy sạch da mặt [mỹ phẩm]; bút kẻ mắt; mỹ phẩm làm đẹp lông 
mi (mascara). 

 

 
(210) 4-2019-25629 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh cô ban, 

vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công Ty TNHH truyền thông 
và dịch vụ y tế Sài Gòn  (VN) 
65/36/9 đường 339 tổ 5, khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sân phẩm trên các phương tiện truyền thông; quảng cáo trên 

truyền hình; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thiết kế vật 
liệu quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-25630 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PARK, YONG WOON  (KR) 

101-906, 10, Achasan-ro 78-gil, 
Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sắc đẹp; chế phẩm làm sạch cơ thể; kem mỹ 
phẩm để mát- xa; mỹ phẩm; chế phẩm nhũ hóa dùng để dưỡng ẩm da (chế phẩm mỹ 
phẩm); tinh dầu dùng trong phương pháp trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tinh dầu 
dùng cho cá nhân; chế phẩm làm sạch mặt; kem dùng cho mặt (chế phẩm mỹ phẩm); 
nước thơm dùng cho mặt (chế phẩm mỹ phẩm); chế phẩm giữ ẩm dùng cho mặt (chế 
phẩm mỹ phẩm); phấn dùng cho mặt (chế phẩm mỹ phẩm); chế phẩm tẩy da chết và làm 
sạch mặt (chế phẩm mỹ phẩm); chế phẩm dùng để rửa mặt (chế phẩm mỹ phẩm); đồ trang 
điểm (mỹ phẩm); tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng để mát-xa (chế 
phẩm mỹ phẩm); sáp dùng để mát-xa (chế phẩm mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da không 
chứa thuốc; kem không chứa thuốc dùng cho da (chế phẩm mỹ phẩm); kem tẩy da chết 
(chế phẩm mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch da. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc và sắc đẹp; dịch vụ tư vấn về làm đẹp; dịch vụ làm tóc; 
cung cấp thông tin về làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp có sử dụng mỹ phẩm cho cơ thể, 
mặt và tóc; dịch vụ chăm sóc bàn tay và bàn chân và sơn sửa móng tay và móng chân; 
dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đặc biệt là lông mi; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ triệt lông 
(dịch vụ chăm sóc sắc đẹp); dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2019-25631 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.6; A25.7.7; 

A25.7.6 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, tím, hồng. 
(731) TAIWAN EXTERNAL TRADE 

DEVELOPMENT COUNCIL  (TW) 
6 Floor, No. 333, Keelung Road, Sec. 1, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh 

nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
cuộc triển lãm sản phẩm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích 
quảng cáo; cung cấp dịch vụ tư vấn và cố vân liên quan đến việc tiến hành hội chợ thương 
mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; hỗ 
trợ các công ty thuộc các ngành công nghiệp và thương mại trong việc quảng bá hàng hóa 
và tư vấn marketing; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến quảng cáo, điều hành và 
bán hàng tại thị trường trong nước và nước ngoài; tư vấn và cố vấn về marketing và quảng 
cáo; quan hệ công chúng; xúc tiến việc bán hàng cho người khác; quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; lập kế hoạch quảng cáo; sản xuất quảng cáo; quảng bá quảng cáo 
công nghiệp và thương mại; phổ biến tài liệu quảng cáo và quảng bá; cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; dịch vụ đại lý bản chất là cung cấp thông tin về giá các sản phẩm của 
các công ty trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 
thương mại; dịch vụ khảo sát thị trường. 
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(210) 4-2019-25632 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.6; A25.7.7; 

A25.7.6 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, tím, hồng, xanh nước biển đậm. 

(731) TAIWAN EXTERNAL TRADE 

DEVELOPMENT COUNCIL  (TW) 

6 Floor, No. 333, Keelung Road, Sec. 1, 

Taipei, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh 

nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 

cuộc triển lãm sản phẩm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp cho mục đích 

quảng cáo; cung cấp dịch vụ tư vấn và cố vân liên quan đến việc tiến hành hội chợ thương 

mại, hội chợ triển lãm và triển lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; hỗ 

trợ các công ty thuộc các ngành công nghiệp và thương mại trong việc quảng bá hàng hóa 

và tư vấn marketing; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến quảng cáo, điều hành và 

bán hàng tại thị trường trong nước và nước ngoài; tư vấn và cố vấn về marketing và quảng 

cáo; quan hệ công chúng; xúc tiến việc bán hàng cho người khác; quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; lập kế hoạch quảng cáo; sản xuất quảng cáo; quảng bá quảng cáo 

công nghiệp và thương mại; phổ biến tài liệu quảng cáo và quảng bá; cho thuê máy và 

thiết bị văn phòng; dịch vụ đại lý bản chất là cung cấp thông tin về giá các sản phẩm của 

các công ty trong nước và nước ngoài; cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 

thương mại; dịch vụ khảo sát thị trường. 
 

 
(210) 4-2019-25633 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18; 5.7.1; 5.7.27; 

25.5.2 

(591) Nâu đất, nâu kem. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH CAPE Gia Phát  
(VN) 
729/10 đường Trần Phú, phường B'Lao, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
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(210) 4-2019-25634 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM thiết bị cơ 
khí Nam Tiến Phát  (VN) 
45/17/9 Trần Thái Tông, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy mài, máy khoan, máy cắt, máy phay dùng cho xây dựng cơ khí. 
 

 
(210) 4-2019-25638 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) PEISHENG INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (TW) 

12F.-9, No. 213, Chaofu Rd., Xitun 

Dist., Taichung City 40757, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; tinh dầu dùng cho cơ thể; nước thơm chăm sóc da (mỹ 

phẩm); kem chăm sóc da (mỹ phẩm); huyết thanh chăm sóc da (mỹ phẩm); nước thơm 

chống nắng; gel tẩy trang (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2019-25639 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; 26.4.9 

(591) Ghi, xanh nước biển, tím, xanh lá cây. 

(731) EVEREST DISPLAY INC.  (TW) 

4F, No. 1, Li-Hsin Rd.6, Hsinchu 

Science Park, Hsinchu City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng tương tác điện tử; phần mềm máy vi tính đã được ghi; bút điện tử [thiết bị 

hiển thị]; loa; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị ghi hình; thiết bị chiếu hình; 

màn hình chiếu; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; máy tính bảng; phần 

cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị giảng dạy; màn hình [phần cứng máy 

vi tính]; màn hình điện tử hiển thị chữ số. 
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(210) 4-2019-25640 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 20.7.1; 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, xanh lá mạ, đen. 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu Hợp tác phát 
triển giáo dục  (VN) 
Tổ 18, Ngọc Thụy, Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 
 

 
(210) 4-2019-25641 (220) 10.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.7.19; 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Minh Chiến  (VN) 
Số 75 ngách 81, ngõ Hòa Bình 7, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

 
(210) 4-2019-25643 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc 
Trời  (VN) 
Số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 

sâu bọ, côn trùng). 
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(210) 4-2019-25644 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc 
Trời  (VN) 
Số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 

sâu bọ, côn trùng). 
 

 
(210) 4-2019-25645 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Cường  
(VN) 
44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-25646 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Cường  
(VN) 
44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-25648 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; 3.1.16; A3.1.24 
(731) COAN STUDIO CO., LTD.  (KR) 

Rebenubo Building 5F, 16, Nonhyeon-ro 
76-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06224, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 
(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; giấy dính [văn phòng phẩm]; truyện tranh; sách; lịch; thiếp 

chúc mừng; giấy vệ sinh; bìa bọc hộ chiếu; khăn ăn bằng giấy; bộ phân phối băng dính 
[đồ dùng văn phòng]; bản in đồ hoạ; vật dụng kẹp tiền; yếm dãi của trẻ em bằng giấy. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ 
nấu ăn (không dùng điện); dụng cụ dùng để vệ sinh; chén; thùng rác; đĩa ăn dùng một lần; 
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bình cách nhiệt; bàn chải đánh răng; hộp đựng bữa ăn trưa; đồ gốm để chứa đựng; dụng 
cụ đựng tiền tiết kiệm (lợn đất). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; trò chơi; bể bơi [đồ chơi]; đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ 
chơi]; đồ chơi nhồi bông; trò chơi chỉ chơi trong nhà; bàn cờ trò chơi; trò chơi ghép hình; 
quả bóng hơi để chơi; ván trượt; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh 
kẹo]; túi đựng vật dụng đánh gôn (có hoặc không có bánh xe); diều. 

 

 
(210) 4-2019-25650 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; 3.5.20; 23.1.25; 1.15.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Đắc Tâm  (VN) 
Tổ 10, phường Thịnh Đán, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên             

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình); huấn luyện 
viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); cung cấp tiện 
nghi thể thao; trại huấn luyện thể thao; điều hành các lớp thể dục thể hình. 

 

 
(210) 4-2019-25651 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Olic Việt Nam  
(VN) 
Tầng 11, tòa nhà Zen Tower số 12 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-25652 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 

A26.11.12; 26.11.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, tím hồng, vàng nhạt, 

vàng đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

kinh doanh bất động sản 
Quảng Ninh  (VN) 
Tầng 4 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư 
Quảng Ninh, cột 5, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ thi công công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-25653 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; A3.6.3; 26.1.6; 26.13.1;  
(591) Xanh lá ngọc, tím, hồng đậm, trắng, 

xanh dương. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể 
XUDAPET   (VN) 
178/27 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm vệ sinh thú y, quần áo chó mèo, phụ 

kiện chó mèo, mỹ phẩm chó mèo, dụng cụ vệ sinh chó mèo, lồng chuồng chó mèo. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho vật nuôi trong nhà; trợ giúp thú y.  
 
 

 
(210) 4-2019-25654 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An    (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-25655 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An    (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2019-25656 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.6; 15.7.1; A24.3.7 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, be đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Minh Trí Việt  
(VN) 
Số 22C Thắng Lợi, phường Quỳnh Lôi, 
quạn Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà (trà sữa, trà chanh, trà hồng đào, trà đào, trà xanh, hồng 

trà, trà kiwi, trà việt quất); đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách 
sạn. 

 

 
(210) 4-2019-25657 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Thiên 
FRESH  (VN) 
Số 125 đường số 6, khu dân cư Đại Phúc, 
ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào 

các nhóm khác, cụ thể là: động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi. 
 

Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn: bia, nước khoáng, đồ uống hoa quả, nước ép 
hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2019-25658 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.4.2 
(591) Xám, cam, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Thiên 
FRESH  (VN) 
Số 125 đường số 6, khu dân cư Đại Phúc, 
ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 

 
(210) 4-2019-25659 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IRIS SHOP   (VN) 
72 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách.   
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

(210) 4-2019-25660 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IRIS SHOP    (VN) 
72 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

 
(210) 4-2019-25661 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IRIS SHOP    (VN) 
72 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách.    
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

 
(210) 4-2019-25662 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IRIS SHOP     (VN)
72 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
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(210) 4-2019-25663 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IRIS SHOP   (VN) 
72 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

 
(210) 4-2019-25664 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IRIS SHOP   (VN) 
72 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách.   
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

 
(210) 4-2019-25665 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 3.7.21; 26.3.1; 4.3.20 
(591) Trắng, da cam, xanh lam, xanh lục, hồng 

tím, đỏ, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại SAMMI   (VN) 
Cụm công nghiệp Xương Giang 2, đường 
Xương Giang, phường Xương Giang, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn mài; sơn lót, sơn.  

 

 
(210) 4-2019-25666 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dây và cáp Điện 
Lực   (VN) 
Thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; cuộn dây điện; dây đồng được cách điện; hộp đấu nối 

[điện]; tụ điện. 
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(210) 4-2019-25667 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dây và cáp Điện 
Lực     (VN) 
Thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc      

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; cuộn dây điện; dây đồng được cách điện; hộp đấu nối 

[điện]; tụ điện. 
 

 
(210) 4-2019-25668 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Văn Thịnh Phát  (VN) 
B13/13, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh      

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; bột mỳ; bột năng; ngũ cốc; bột nếp.  

 

 
(210) 4-2019-25669 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 10.3.7; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh cô ban. 
(731) Công ty TNHH MTV NBC PACIFIC  

(VN) 
Đường A2- khu A- khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản; chất phụ gia thức ăn chăn 

nuôi.  
 

Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm, nông lâm sản nguyên liệu; kinh doanh (mua bán) thuốc 
thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, hóa chất dùng 
trong lĩnh vực nông nghiệp, chất phụ gia dùng cho thực phẩm; bán lẻ thực phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; quảng 
cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi.  
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(210) 4-2019-25670 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần UPFIT  (VN) 
406/10 đường Tân Phú, khu phố 6, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; dịch vụ 

trung gian thương mại; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo và quan hệ công chúng; 
thiết kế vật liệu quảng cáo; quản lý tập tin máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ và tìm 
kiếm người tài trợ; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ; trại tập luyện thể thao; huấn luyện; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; điều hành các 
lớp thể dục thể hình; thông tin giải trí; dịch vụ giải trí; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; cung cấp tiện nghi thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-25671 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Viện hóa học công nghiệp 
Việt Nam   (VN) 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa tẩy rửa và làm 

sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; xà phòng để làm sạch mồ hôi 
chân; chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm 
dùng cho liệu pháp phủ tạng; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược.  

 

 
(210) 4-2019-25672 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Viện hóa học công nghiệp 
Việt Nam    (VN) 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   
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(511)   Nhóm 03: Chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa tẩy rửa và làm 
sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; xà phòng để làm sạch mồ hôi 
chân; chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở.     

 
Nhóm 05: Chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm 
dùng cho liệu pháp phủ tạng; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược.  

 

 
(210) 4-2019-25674 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.9; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư AV 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 07 ngõ 68 phố Nam Đồng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh dây dẫn điện; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm 

thanh]; micro; thiết bị truyền phát [viễn thông]. 
 

 
(210) 4-2019-25676 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
vụ KEYKING  (VN) 
Số nhà 15, đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2019-25677 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Lưu Việt Bắc   (VN) 
171 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2019-25678 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục ZILA  
(VN) 
18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ trường học. 

 

 
(210) 4-2019-25679 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ vận tải The Stars  (VN)
112 Lý Thiên Bảo, xã Hòa Châu, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ phòng 
trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ 
dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2019-25680 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 5.3.16; 25.7.25; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phùng Anh  (VN) 
Số 154 Hùng Vương, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1037 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng gốm sứ; văn phòng phẩm; áo quần may sẵn; hàng tạp 
hóa như: nước giải khát, thực phẩm, bột ngũ cốc, mì, bánh kẹo, thịt cá, sản phẩm từ sữa, 
mỹ phẩm, dầu gội các loại; đồ gia dụng như: nồi, chảo dùng điện, khăn lau, khăn ăn, dao, 
thớt, bát, đũa, nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2019-25681 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, da cam, xanh lá cây. 
(731) Hợp tác xã công nghệ cao 

Mặt Trời Việt  (VN) 
74 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Tảo xoắn khô, tảo xoắn chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh cookie tảo xoắn.  
 

Nhóm 31: Tảo xoắn tươi.   
 

 
(210) 4-2019-25682 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và xây dựng ánh 
Dương  (VN) 
Tầng 7, số 66, phố Dịch Vọng, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-25683 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 

3.5.5 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Lâm Văn Đằng  (VN) 
Số 11 đường Thanh Niên, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, chất thay thế cà phê.  
 

 
(210) 4-2019-25684 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thủy Nguyên 
Gia Lai  (VN) 
Tầng 2, 106A Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, chất khử mùi dùng cho cá nhân, chế phẩm vệ sinh dùng để 

làm sạch và trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-25685 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; A25.3.3; 24.17.5; A5.5.20; 

A5.5.21 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại Giai Mỹ   (VN) 
180/1/6 Phạm Phú Thứ, phường 04, quận 
06, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); cà vạt; tất (vớ).  

 
 

 
(210) 4-2019-25686 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 4.3.19 
(591) Đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiệp  (VN) 
Số 9- lô 1- C4 khu đô thị Nam Trung 
Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ kiện dùng cho xe ô tô, phụ tùng ô tô, đồ nội ngoại thất 

dùng cho ô tô.  
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(210) 4-2019-25690 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Đậu Thị Trinh  (VN) 
Thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  

 

 
(210) 4-2019-25691 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 24.9.1 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Đậu Thị Trinh  (VN) 
Thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, bộ 
mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2019-25692 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; A26.11.8 
(591) Tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Thắng  (VN) 
Thôn Yên Lỗ, xã Đạo Đức, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: tivi.  
 
 

(210) 4-2019-25693 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam An 
Bình  (VN) 
Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; bộ mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25694 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 1.15.23; 21.1.17; 24.15.21; 

A24.15.11 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển hạ tầng VIETKO  (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, đầu tư bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình điện; lắp đặt hệ thống điện.  
 

Nhóm 40: Sản xuất điện. 
 

 
(210) 4-2019-25695 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; A5.11.5 
(591) Xanh lá, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ MEDIFUN  
(VN) 
26 đường số 59, khu dân cư Văn Minh, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ nấm; dược liệu; thảo dược có chứa chiết xuất từ nấm 
dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở chiết xuất từ cả, thịt, rau, củ, quả; chất 
chiết xuất từ rong biển/tảo biển dùng làm thực phẩm; chế phẩm để nấu súp chiết xuất từ 
nấm; nấm đã qua chế biến dùng làm thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Chiết xuất nấm men dùng làm thức ăn cho người; gia vị từ nấm; bột ngũ cốc có 
bổ sung nấm; trà từ nấm; cà phê có bổ sung nấm. 

 

Nhóm 32:  Đồ uống từ nước ép rau quả (không có cồn); đồ uống chiết xuất từ nấm (dùng 
cho mục đích thực phẩm, không có cồn); nước yến phối với nấm (dùng cho mục đích thực 
phẩm, không có cồn).  

 

Nhóm 33: Đồ uống chiết xuất trái cây (có cồn); rượu từ nấm và thảo dược khác (không 
dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng từ nấm, dược liệu, thảo dược có chứa chiết xuất 
từ nấm dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở chiết xuất từ cá, 
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thịt rau, củ, quả, chất chiết xuất từ rong biển/tảo biển dùng làm thực phẩm, chế phẩm để 
nấu súp chiết xuất từ nấm, nấm đã qua chế biến dùng làm thực phẩm, chiết xuất nấm men 
dùng làm thức ăn cho người, gia vị từ nấm, bột ngũ cốc có bổ sung nấm, trà từ nấm, cà 
phê có bổ sung nấm, đồ uống từ nước ép rau quả (không có cồn), đồ uống chiết xuất từ 
nấm (dùng cho mục đích thực phẩm, không có cồn), nước yến phối với nấm (dùng cho 
mục đích thực phẩm, không có cồn), đồ uống chiết xuất trái cây (có cồn), rượu từ nấm và 
thảo được khác (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-25696 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3; 25.12.1; 26.3.23; A25.7.3; 26.4.9
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết điện T.M.C  (VN) 
245/5 Ba Đình, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn led, đèn compact); đèn sợi đốt; đèn 
chiếu sáng, đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 

 

 
(210) 4-2019-25699 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.3.20; A5.3.13 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Xuân Thu  (VN) 

Thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 

dẻo; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế trường kỷ; bình phong [đồ đạc]; cuốn thư 
[đồ đạc]. 

 

 
(210) 4-2019-25700 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2; A24.15.11; 

24.15.21 
(591) Xám, trắng, xanh lam. 
(731) Nguyễn Thế Đường  (VN) 

Thôn 2, xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ; véc ni. 
 

 
(210) 4-2019-25701 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Phú Quốc  (VN) 
Số 3, tổ 3A, khu 2, phường Gia Cẩm, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; nước chấm (đồ gia vị); dấm; nước xốt (gia vị); mật ong; hạt tiêu. 

 

 
(210) 4-2019-25702 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 11.3.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh berin, trắng, xám đen. 
(731) Đào Tuấn Hùng  (VN) 

18/24B Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 
 

 
(210) 4-2019-25703 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thiết bị Solutions  (VN) 
Số 6/32 đường số 35, khu dân cư Cát Lái, 
phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt bao gồm các sản phẩm sau: giám sát việc xây dựng 

công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt sửa chữa 
thiết bị điện; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị 
xây dựng. 
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(210) 4-2019-25704 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thiết bị Solutions  (VN) 
Số 6/32 đường số 35, khu dân cư Cát Lái, 

phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt bao gồm các sản phẩm sau: giám sát việc xây dựng 

công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt sửa chữa 

thiết bị điện; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu cho thuê thiết bị 

xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-25705 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.14; 9.1.10; 3.1.6; A3.1.24; 3.1.16; 

26.4.2 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo sản 
xuất thương mại và dịch vụ 
MIMOSA  (VN) 
22 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn 

uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-25706 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tây Nghi  (VN) 
419/4 Phan Xích Long, phường 02, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-25707 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18 
(591) Đen, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
DoKa  (VN) 
5/15 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang (thời trang gia đình, thời trang nam, thời trang nữ, 

thời trang trẻ em, đồ lót nam nữ), đồ đi chân, đồ đội đầu, mũ nón, giày dép, trang sức, 
đồng hồ, túi xách, ba lô, ví bóp da, thắt lưng, tóc giả, vớ, đồ chơi trẻ em, vật phẩm phong 
thủy, quà tặng, thực phẩm chức năng, nước hoa, phụ kiện điện thoại, phụ kiện máy tính, 
phụ kiện thể thao, thiết bị máy camera quan sát, thiết bị ghi hình, thiết bị hiển thị màn 
hình monitor, thiết bị báo động và báo cháy, đồ dùng cho trẻ em trẻ sơ sinh như: bình sữa, 
bỉm, hàng da giả da, chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, máy khoan, máy cắt, máy bơm nước, 
máy mài cầm tay, thiểt bị điện tử: máy ảnh, máy tính xách tay, điện thoại, máy tính bảng, 
máy nghe nhạc, loa, văn phòng phẩm (bút, tập vở, sách), tạp chí, lịch, truyện tranh, khăn 
giấy, vải may quần áo, khăn bằng vải. 

 

 
(210) 4-2019-25708 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 26.3.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Hưng Phát Lợi  
(VN) 
261 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe máy, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2019-25709 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.3.23; 24.15.21; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Võ Văn Nguyên  (VN) 
Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị thể dục thể, thể thao bao gồm máy tập thể dục, máy chạy bộ, xe đạp 

thể dục,giàn tập thể dục. 
 

Nhóm 35: Buôn bán: quần áo thể thao, giày dép thể thao, các đồ dùng liên quan đến thể 
thao, thiết bị tập thể hình thể thao, chăm sóc sức khỏe. 
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Nhóm 41: Giáo dục thể chất; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp dịch vụ 

vui chơi giải trí trong nhà; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện 

thể hình và sức khỏe]; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]. 
 

 
(210) 4-2019-25711 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Phạm Tiến Quang  (VN) 
Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán điện thoại, linh kiện điện thoại, thẻ nhớ, gậy chụp ảnh, pin dự 

phòng, case điện thoại, miếng dán màn hình. 
 

 
(210) 4-2019-25712 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Bùi Thị Nhung  (VN) 
P3106, HH3B, khu đô thị Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo người lớn, trẻ em các loại. 

 

Nhóm 27: Thảm sàn; thảm tập thể thao; thảm ô tô; thảm chùi chân; tấm thảm. 
 

 
(210) 4-2019-25713 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; 26.15.15; 24.1.1; 26.5.1 (540) 

  

(731) Vũ Hữu Hải  (VN) 
438 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2019-25714 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
NAFAS  (VN) 
Số 8, ngõ 585, đường Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25715 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Hưng  (VN) 
221/49 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25716 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Hưng  (VN) 
221/49 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25717 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.5.2; 7.1.6; 5.3.20; 3.3.1 
(591) Đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Tiên  (VN) 
188/14 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế mỹ phẩm để tắm; chế mỹ phẩm giúp cho người thon thả; dầu gội 

đầu; nước hoa; tinh dầu. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế mỹ phẩm để tắm, chế mỹ phẩm giúp cho người thon 
thả, dầu gội đầu, nước hoa, tinh dầu, kem làm trắng da, sửa rửa mặt, kem tri mụn, bộ mỹ 
phẩm, chế phẩm trang điểm, son môi, chế mỹ phẩm dùng cho lông mi, lông mi giả, chì kẻ 
mắt, chì kẻ mày, nước tẩy trang, kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng ẩm, nước hoa hồng, kem 
nền, phấn phủ, dụng cụ uốn lông mi, bông trang điểm, bông tẩy trang, thực phẩm chức 
năng, túi xách, balo, ví cầm tay, vali. 

 

(210) 4-2019-25718 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.13; 26.4.1; 26.2.7; 

A11.3.7; A18.1.19; 18.1.23 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tanpopo 
Beauty  (VN) 
271 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế mỹ phẩm để tắm, chế mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả, dầu gội đầu, nước hoa, tinh dầu, kem làm trắng da, sửa rửa mặt, kem trị mụn, bộ mỹ 
phẩm, chế phẩm trang điểm, son môi, chế mỹ phẩm dùng cho lông mi, lông mi giả, chì kẻ 
mắt, chì kẻ mày, nước tẩy trang, kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng ẩm, nước hoa hồng, kem 
nền, phấn phủ, dụng cụ uốn lông mi, bông trang điểm, bông tẩy trang, thực phẩm chức 
năng.. 

 

 
(210) 4-2019-25719 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 9.9.1; A9.9.5; A16.1.11 
(591) Đen, ghi, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Đợi  

(VN) 
Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-25720 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh Hải Hà  (VN) 
Lô 81.18, khu đô thị mới phía Tây, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2019-25721 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.4.4; A3.4.22; 26.1.1; 25.5.25; 

A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh 
THEGIOIDATHAT.COM.VN  (VN) 
129 TCH10, tổ 11, khu phố 8, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; cặp da; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi xách tay; 

ví tiền. 
 

Nhóm 25: Giày cổ thấp; thắt lưng đựng tiền; thắt lưng; giày cao cổ; đồ đi ở chân; quần áo 
da. 

 

 
(210) 4-2019-25722 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH ALO99  (VN) 

Số C1/15B, khu phố 3, phường An Phú, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Micrô; bộ khuếch đại âm thanh (ampli), loa; máy đọc đĩa com pắc, máy hát 
karaoke; máy thu hình (ti vi). 

 

Nhóm 11: Máy làm mát không khí. 
 

 
(210) 4-2019-25723 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.5; 7.1.24; 26.1.1; 1.15.24; 1.15.11 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Huy  (VN) 
Số 27 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thông tin 
và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-25724 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A9.7.19 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Long  (VN) 
360/14B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo hạnh nhân; bánh kẹo; bánh quy; kẹo mềm. 
 

Nhóm 35: Mua bán và phân phối bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-25725 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh, kẹo; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2019-25726 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 
giới bất động sản; định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-25727 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-25728 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
 
 

(210) 4-2019-25729 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh, kẹo; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-25730 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-25731 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-25732 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
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(210) 4-2019-25733 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 26.3.1; 26.7.25; 26.3.4; 

26.4.10; A26.4.18; A19.13.21; 26.3.23; 
A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lơ sẫm, đỏ nhạt. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25734 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 24.15.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Hồng, hồng nhạt, đỏ, hồng sẫm, đen, 

xanh lá cây, vàng cam, ghi sẫm, da cam, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25735 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 26.4.1; 26.4.10; A26.4.18; 

A26.1.18; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xám xanh. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25736 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25737 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-25738 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25739 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số nhà 30, ngõ 117 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25740 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic Of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Rô-bốt hút bụi chân không; máy rửa bát đĩa dùng cho mục đích gia dụng; máy 

giặt dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không; túi của máy hút bụi chân 
không; thiết bị ngưng tụ ngoài trời, cụ thể là bộ (còn được gọi là dàn) ngưng tụ khí ngoài 
trời dùng cho máy điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2019-25742 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; 26.1.2; A24.15.13; A26.1.18; 

A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
SS&T  (VN) 
98 đường A4 khu K300, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-25743 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Trần Thị Nguyệt Nga  (VN) 

Số 2 ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi sen; bồn tắm; bồn cầu vệ sinh; chậu vệ sinh có 

vòi nước để rửa (gắn cố định); bồn mát xa (sử dụng trong nhà vệ sinh). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, quảng cáo hệ thống và thiết bị vệ sinh vòi 
sen, bồn tắm, bồn cầu vệ sinh, chậu vệ sinh có vòi nước để rửa (gắn cố định), bồn mát xa 
(sử dụng trong nhà vệ sinh), thiết bị sấy khô tay trong nhà vệ sinh, buồng tắm đã lắp sẵn 
được bán như một bộ, bình nóng lạnh dùng điện sử dụng cho nhà vệ sinh, van bằng chất 
dẻo (không phải là bộ phận của máy), bàn trang điểm trong nhà vệ sinh, thiết bị phân phối 
khăn lau tay (gắn cố định, không bằng kim loại), móc cho giá treo quần áo, bàn rửa mặt, 
bàn trang điểm, gương soi, ngoại trừ gương cầm tay, tủ, đồ đạc khác sử dụng trong nhà vệ 
sinh, bộ phân phối xà phòng, vật dụng giữ giấy vệ sinh, đồ đựng xà phòng trong nhà vệ 
sinh, vòng và giá treo khăn tắm. 

 

 
(210) 4-2019-25744 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2019-25745 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) CRUZAN VIRIL LTD.  (VG) 

3 & 3A Estate Diamond, Frederiksted, 
St. Croix 00840, U.S. Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu rum. 
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(210) 4-2019-25746 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần cho trẻ em; quần tã trẻ em; tã hoặc tã lót dùng một lần làm 

bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho trẻ em; tã hoặc tã lót dạng quần làm bằng giấy hoặc 
xenluloza dùng cho trẻ em; tã lót trẻ em; quần tập dùng một lần làm bằng giấy hoặc 
xenluloza cho trẻ em; băng vệ sinh; miếng lót của quần lót (vệ sinh); băng vệ sinh dạng 
nút dùng khi có kinh nguyệt; quần soóc vệ sinh; quần soóc vệ sinh làm bằng hàng dệt và 
không phải loại dùng một lần; quần tã dùng cho người không tự chủ được; quần tã làm 
bằng giấy hoặc xenluloza dùng cho người không tự chủ được; tã hoặc tã lót làm bằng giấy 
hoặc hoặc xenluloza dạng quần dùng cho người không tự chủ được; quần tã dùng trong 
bệnh viện cho người không tự chủ được; tã làm bằng giấy hoặc xenluloza dùng trong bệnh 
viện cho người không tự chủ được; tã hoặc tã lót làm bằng giấy hoặc xenluloza dạng quần 
dùng trong bệnh viện cho người không tự chủ được; tã lót bằng giấy cho vật nuôi cảnh; tã 
dùng một lần cho vật nuôi cảnh; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh. 

 

 
(210) 4-2019-25747 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHENZHEN FEIPUSI 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
No.1, Tongfuyu Industrial Zone, 
Longtian Community, Kengzi Street, 
Pingshan New District, Shenzhen, 
Guangdong China 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử trùng; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; hệ thống thiết bị 

làm sạch chất thải; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân; máy và thiết bị làm sạch 
không khí. 

 
 

(210) 4-2019-25748 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LIN YI JIAN  (CN) 

No. 241-1, Shangchakou, Chakou 
Village, Tazhuang Town, Minqing 
County, Fujian Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; ví tiền; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); khẩu trang (trang 
phục); thắt lưng.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay (trang phục), khẩu trang 
(trang phục), thắt lưng, ba lô, túi xách, va li, ví tiền, túi du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-25749 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Kim Thành  (VN) 
971/18 Hồng Bàng, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da; 

kem tắm trắng. 
 

 
(210) 4-2019-25750 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK thương mại 
dịch vụ Ngọc Như ý  (VN) 
Số 41 đường D2A, khu phố thị thương 
mại Sóng Thần, khu phố Thống Nhất 1, 
phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; 

mặt nạ dưỡng da. 
 
 

(210) 4-2019-25751 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa mỹ phẩm Duy Quang  (VN) 
197 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; sữa tắm; mặt nạ 

dưỡng da. 
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(210) 4-2019-25752 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.7 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Business 
Connections International  
(VN) 
87- 89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư 
vấn nghiệp vụ thương mại. 

 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); đào tạo lại nghề. 

 

 
(210) 4-2019-25753 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Biển Đức  (VN) 
87- 89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế, các 

trang thiết bị dùng cho thể thao (bao gồm cả quần áo thể thao). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình 
và sức khỏe]; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện 
thể dục thể hình]; điều hành các lớp thể dục thể hình. 

 

 
(210) 4-2019-25754 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 24.17.20; 26.3.1; 26.3.4 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CHI  (VN) 
38 đường 24 khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 

cốc, bột, tinh bột, thịt và các sản phẩm từ thịt, cà phê, chè, thực phẩm khác, nước sinh tố, 

đồ uống không có cồn, nước uống có ga, bia, đồ uống hoa quả không cồn, chế phẩm để 

làm đồ uống không có cồn, rượu hoa quả, đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống hoa quả có 

cồn, đồ uống được chưng cất, rượu mạnh, các sản phẩm đồ chơi (mang tính chất giáo dục 
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và giải trí), văn phòng phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông 

nghiệp, công nghiệp, chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc 

và giày dép, hàng may mặc, giày dép, sắt thép, kim loại, phế liệu, phế thải kim loại, phi 

kim loại, vàng trang sức, mỹ nghệ, đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, xi măng, gạch xây, ngói, 

đá cát sỏi, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng khác, thức ăn và nguyên liệu làm 

thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nông lâm sản, dược phẩm, dụng cụ y tế, nước 

hoa, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy 

tinh, đồ lưu niệm, sản phẩm quà tặng, vật phẩm phong thủy, vali, cặp, túi, ví, hàng da và 

giả da, phụ kiện rượu, hộp và bao bì, đồ điện gia dụng, thảm, đệm, chăn, màn, rèm cửa, ga 

trải giường, gối, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, kính mắt, đồng hồ và 

đồ trang sức; quảng cáo; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; marketing; tổ chức triển lãm 

cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2019-25755 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) GUIZHOU JIANYAO WINE CO.,LTD.  

(CN) 

Xiangyang Village, Maotai Town, 

Renhuai City, Guizhou Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; đồ uống có 

cồn, trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả; baijiu [đồ uống có cồn được chưng cất của 

trung quốc]. 
 

 
(210) 4-2019-25756 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.9 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(731) Công ty cổ phần VILACO    (VN) 
Số 75B, đường 208, xã An Đồng, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước xả vải; nước lau sàn nhà; 

nước tẩy bồn cầu; nước tẩy javen; nước lau kính; nước lau bếp.  
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(210) 4-2019-25757 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Hồng, trắng, xanh nước biển nhạt. 
(731) Công ty cổ phần VILACO   (VN) 

Số 75B, đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước xả vải; nước lau sàn nhà; 

nước tẩy bồn cầu; nước tẩy javen; nước lau kính; nước lau bếp.  
 

 
(210) 4-2019-25758 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Trần Ngọc Hà  (VN) 
147/1 KP2, phường Tân Thới Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-25759 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Lày Kiết Tâm  (VN) 
273/4/15 Nhật Tảo, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, vali, ba lô, cặp da, ví, ô [dù]. 
 

Nhóm 25: Quần áo [trang phục], giày, dép, mũ [nón], thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2019-25760 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.8; 26.5.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ CEM  (VN) 
52/13 Hồ Thị Kỷ, phường 01, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; đai truyền của máy phát điện; máy phát điện xoay chiều. 
 

 
(210) 4-2019-25761 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ. 
(731) SHON INSUN  (KR) 

342 -1 Beonji, Kyesan Dong, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-25762 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.5; 7.5.10; 1.15.11; 7.1.24; 5.5.19; 

A5.5.22; 5.5.16; 26.1.1; 25.1.5; 25.1.25 
(591) Xanh đen, vàng nhạt, vàng, vàng tươi, 

vàng cam, cam, nâu, xanh da trời, hồng, 
trắng. 

(731) Võ Văn Khương  (VN) 
ấp 5, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán ăn uống chay; quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán trà. 
 

 
(210) 4-2019-25763 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây, tím, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH E-FOODS     (VN) 
Số 113 Phan Đăng Lưu, Quỳnh Hoàng, 
xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì đóng gói thực phẩm; bao bì đóng gói thực phẩm tươi sống; màng mỏng 

bằng chất dẻo dùng để bao gói; bao bì làm bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói.  
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(210) 4-2019-25764 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH E-FOODS   (VN) 
Số 113 Phan Đăng Lưu, Quỳnh Hoàng, 
xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì đóng gói thực phẩm; bao bì đóng gói thực phẩm tươi sống; màng mỏng 

bằng chất dẻo dùng để bao gói; bao bì làm bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói.  
 

 
(210) 4-2019-25765 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.5.25; A5.3.13; 

A5.3.14 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sinh phẩm 

BioOne   (VN) 
Số 1A Phùng Khắc Khoan, phường 
Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Men vi sinh dùng cho thức ăn chăn nuôi, bổ sung thức ăn chăn nuôi (không 

dùng cho mục đích y tế); men vi sinh probiotic đơn dòng dùng cho thức ăn thủy sản, thức 
ăn chăn nuôi, nông nghiệp (không dùng cho mục đích y tế); men vi khuẩn lactic sống đơn 
dòng dùng cho thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi nông nghiệp (không dùng cho mục 
đích y tế), men vi sinh tiêu hóa sống đa dòng dùng cho động vật thủy sản, gia súc gia 
cầm, gia súc ăn cỏ (không dùng cho mục đích y tế); men vi sinh tiêu hóa cho động vật 
thủy sản (không dùng cho mục đích y tế); men vi sinh tiêu hóa cho gia súc gia cầm 
(không dùng cho mục đích y tế, không phải thuốc thú y). 

 

 
(210) 4-2019-25766 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Ipha công nghệ  

(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2019-25768 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.16; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, đỏ đậm, trắng. 
(731) Lê Thị Lan Anh   (VN) 

44 tổ 12, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ hãng quảng cáo, tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; 

hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ trung gian thương mại. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ đại lý bất động sản, cho thuê bất động 
sản, mua bán bất động sản, định giá bất động sản, môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; hướng dẫn khách du lịch; vận tải hành khách 
du lịch; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch vụ thông tin giáo dục; tổ chức các sự kiện 
giáo dục, văn hóa va giải trí. 

 

 
(210) 4-2019-25769 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hán Long  (VN) 
Điểm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 
Ngọc Hòa, xã Ngọc Hòa, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 09: Lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; lưới bảo hiểm; lưới an toàn; lưới phòng hộ; 

lưới cứu hộ. 
 

Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo; thảm; thảm chùi chân ở cửa; tấm thảm; thảm dầy trải sàn; 
thảm chống trơn. 

 

(210) 4-2019-25770 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư mầm 

non Vạn Phúc  (VN) 
78/2, Hồ Bá Phấn, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường đào tạo; trường mẫu giáo; dịch vụ giảng dạy; tổ chức 
các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2019-25771 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư mầm 

non Vạn Phúc     (VN) 
78/2, Hồ Bá Phấn, phường Phước Long 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trường đào tạo; trường mẫu giáo; dịch vụ giảng dạy; tổ chức 

các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2019-25772 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ 

uống có chứa protein (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
có ga và không ga; đồ uống dùng trong thể thao (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2019-25773 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ 

uống có chứa protein (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
có ga và không ga; đồ uống dùng trong thể thao (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2019-25774 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.1.6; A26.11.12; 

2.9.19; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
truyền thông MEGA 
TECHNIQUE  (VN) 
Số 91/10A Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-25775 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LA GIRL  (VN) 
107H/15 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược để kích thích mọc tóc.  
 

 
(210) 4-2019-25783 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) N.V.NUTRICIA   (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 
Zoetermeer, The Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng và các chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 

tế; chế phẩm dinh dưỡng nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng; sữa công thức cho trẻ sơ sinh 
(thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé; thực phẩm cho 
người bệnh dùng trong y tế; sữa bột cho em bé; bột dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vitamin.  

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa bột (trừ loại cho trẻ em); thực phẩm và đồ uống 
trên cơ sở sữa; sản phẩm thay thế sữa; sữa chua; trái cây và rau củ đã được bảo quản, làm 
đông lạnh, sấy khô và nấu chín; trứng; pho mát; bơ; hạt đã chế biến; mứt nhão (mứt ướt); 
thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu trái cây và quả hạch (hạt).  
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Nhóm 30: Bột; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; gạo; cháo; món ăn 
điểm tâm; thực phẩm dinh dưỡng làm từ ngũ cốc cho em bé và trẻ em (không dùng cho 
mục đích y tế); bánh kẹo; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); đường; mật ong; gia vị; 
hương liệu thực phẩm, trừ tinh đầu. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga và các loại đồ uống không chứa cồn; đồ uống 
làm từ trái cây; nước ép trái cây (nước quả ép); xi rô và chế phẩm không cồn để làm đồ 
uống.  

 

 
(210) 4-2019-25784 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) N.V.NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 
Zoetermeer, The Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng và các chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 

tế; chế phẩm dinh dưỡng nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng; sữa công thức cho trẻ sơ sinh 
(thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé; thực phẩm cho 
người bệnh dùng trong y tế; sữa bột cho em bé; bột dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
vitamin.  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa bột (trừ loại cho trẻ em); thực phẩm và đồ uống 
trên cơ sở sữa; sản phẩm thay thế sữa; sữa chua; trái cây và rau củ đã được bảo quản, làm 
đông lạnh, sấy khô và nấu chín; trứng; pho mát; bơ; hạt đã chế biến; mứt nhão (mứt ướt); 
thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu trái cây và quả hạch (hạt). 

 

Nhóm 30: Bột; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; gạo, cháo; món ăn 
điểm tâm; thực phẩm dinh dưỡng làm từ ngũ cốc cho em bé và trẻ em (không dùng cho 
mục đích y tế); bánh kẹo; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); đường; mật ong; gia vị; 
hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga và các loại đồ uống không chứa cồn; đồ uống 
làm từ trái cây; nước ép trái cây (nước quả ép); xi rô và chế phẩm không cồn để làm đồ 
uống.  

 

 
(210) 4-2019-25786 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 19.7.1; 18.1.5 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Gia Vị   (VN) 
285, Phan Châu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25788 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.1.18; 26.1.2; 1.15.23 
(731) SHENZHEN PINDAO FOOD & 

BEVERAGE MANAGEMENT CO., 
LTD.   (CN) 
Pindao Food & Beverage Management 
Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy 
Valley Commercial Street, Huaqiao City, 
Nanshan District, Shenzhen, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; tu vấn tổ chức kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; xúc tiến bán hàng 
[cho người khác]; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo ngoài trời; kinh doanh nước ngọt; kinh doanh trà sữa 
đóng chai.  

 

 
(210) 4-2019-25789 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Y-FANG SEALING MACHINE LTD.  

(TW) 
No. 10, Wen-an N. Rd., Mituo dist., 
Kaohsiung City 82744, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn kín dùng cho mục đích công nghiệp; máy rót đường fruc-tô-zơ; máy 

rót bột; máy hàn kín bằng hút chân không hoạt động theo giao thức tự động hóa sản xuất 
(map); máy rót tự động; máy gia công túi; máy đóng gói bằng cách quấn băng vật liệu 
quanh sản phẩm và hàn kín.  

 

 
(210) 4-2019-25790 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 

vàng Thành Lập 24  (VN) 
21 ấp Thới Thuận á, thị trấn Thới Lai, 
huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng bạc đá quý; trang sức bằng vàng bạc đá quý; đồ kim hoàn (đồ trang sức). 

 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 

 
(210) 4-2019-25791 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) HE FANG   (KR) 

#501,6, Toegye-ro 63-gil, Jung-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: áo lót thể thao; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn 

choàng đầu cho nữ; miếng che mắt khi đi ngủ. 

 

(210) 4-2019-25793 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.15; 7.15.20; 7.15.5; A7.1.12 

(731) Công Ty TNHH BerJayapak 
Việt Nam   (VN) 
Nhà xưởng C2A, lô A 17A13, khu công 

nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tấm nâng tải hàng, không bằng kim loại; khay vận chuyển hàng, không bằng 

kim loại.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; dịch vụ bán 

buôn hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; quảng cáo; phân phát hàng mẫu; dịch vụ 

đại lý xuất nhập khẩu; quảng bá sản phẩm và dịch vụ cho người khác; giới thiệu sản 

phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; 

vận tải hàng hoá [bằng đường thủy]; cất giũ hàng hoá; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng 

hoá và thư tín.  
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(210) 4-2019-25795 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.4.13; 3.4.1; A3.4.4; 7.3.1 
(731) KILHO KWAG   (KR) 

(Suwon Homaesil Humansia 5 Danji 
Apt., Geumgok-dong) #506-702, 46, 
Geumgok-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2019-25796 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Ong Tam Đảo  

(VN) 
Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu mơ; rượu mật ong; đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2019-25797 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
8th Floor, Tera Tower, Bridgetowne, E. 
Rodriguez, Jr. Ave. (C5 Road), Ugong 
Norte, Quezon City, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê uống liền.  
 
 

(210) 4-2019-25798 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) KOMORI CORPORATION   (JP) 

11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị in hoặc đóng sách.  
 

 
(210) 4-2019-25799 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) HE FANG   (KR) 

#501,6, Toegye-ro 63-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ cho người 

khác; xúc tiến bán hàng cho người khác; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo trực tuyến qua 
mạng máy tính; trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25801 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 24.17.5 
(591) Nâu nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Minh  (VN) 
CH1207 chung cư Golden Palace Lê Văn 
Lương, khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ phẫu thuật tạo hình. 
 

 
(210) 4-2019-25802 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.1.7; A1.1.9; A1.1.2; 

26.4.7 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ Ngôi Nhà 
Hạnh Phúc  (VN) 
57/37 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao chặt; dao phay; dao thái; dao cắt bánh mì; dao gọt hoa quả; dao bào; dao 

cắt thịt bò; đồ mài dao; thìa cỡ nhỏ; thìa cỡ vừa; thìa cỡ lớn, nĩa cỡ nhỏ; nĩa cỡ vừa; nĩa cỡ 
lớn; kéo nhỏ; kéo lớn. 

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi chiên không dầu điện; nồi áp suất điện; máy nướng bánh mì; 
máy pha cà phê; máy lọc nước; máy lạnh; tủ lạnh; quạt điện. 
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Nhóm 21: Nồi, không dùng điện; chảo chiên, không dùng điện; chảo xào, không dùng 
điện; bộ nồi; cây lau nhà; dụng cụ dùng để vệ sinh; hộp nhựa đựng dụng cụ; hộp nhựa giữ 
nhiệt; bình nước giữ nhiệt. 

 

 
(210) 4-2019-25803 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A18.1.19; 18.1.23; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, hồng. 
(731) Nguyễn Bạch Thùy Linh  (VN) 

Số 23, phố Đồng Nhân B, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng tiện lợi mua bán và phân phối các sản phẩm: các tấm màng mỏng 

bằng chất dẻo dùng để bọc, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và 
bọt biển, bàn chải, không kể bút lông, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, thuỷ tinh 
thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, thịt, cá, gia cầm và 
thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả 
nấu đông, mút, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà 
phê, bánh kẹo, ca cao, đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2019-25805 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Bạch Thùy Linh  (VN) 

Số 23 phố Đồng Nhân B, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản; quản lý tài chính; tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2019-25806 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Đỗ Văn Khoa  (VN) 

Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; quạt hơi nước; bếp gas. 
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(210) 4-2019-25807 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.9.16; 3.9.18; 3.9.21; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ tươi, vàng đồng, trắng. 

(731) Hà Trung Thiện  (VN) 
Thôn Tân Hưng, xã Quảng Tân, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ốc; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25808 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Bùi Hồng Nhung  (VN) 
546 Đại lộ Hùng Vương, tổ 48 khu 11, 

phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ món; thắt lưng (trang phục); váy; đồ lót. 
 

 
(210) 4-2019-25811 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7 

(591) Trắng, vàng đồng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển THT Việt Nam  (VN) 
Số 81, ngõ 29/78 Khương Hạ, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo. 
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(210) 4-2019-25813 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.11; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, da cam.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Tài Lộc  (VN) 
Lô NV 30, khu đấu giá Miếu Thờ, xã 
Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vân tải bằng ô tô; vận tải hàng hoá [bằng đường thuỷ]; vận tải bằng đường 
không, vận tải trên không, vận tải hàng không; môi giới vận tải; chuyên chở hàng hoá, vận 
chuyển hàng hoá; kho hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2019-25814 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Xanh lam, trắng, hồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Danh Vượng  (VN) 
Đội 3 thôn An Thọ, xã An khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng: cơm, bún, phở. 
 

 
(210) 4-2019-25815 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A8.1.16; 8.7.2; 

11.3.18 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bánh bao nhỏ 
Song Anh  (VN) 
Số nhà 20, tổ 21, ngõ 63/53 Trần Quốc 
Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao nhỏ. 
 

 
(210) 4-2019-25816 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bê tông Hà 
Thanh  (VN) 
Lô I-A2 đường 23B, xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1074 

(511)   Nhóm 19: Gạch men các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại. 
 

 
(210) 4-2019-25817 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bê tông Hà 
Thanh  (VN) 
Lô I-A2 đường 23B, xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại. 
 

(210) 4-2019-25818 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư công 

nghệ kỹ thuật Minh Thành  
(VN) 
Số 1/12/3 Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt: thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, tổng đài điện 

thoại, thiết bị chống sét, thiết bị báo cháy, camera quan sát, thiết bị tự động hóa. 
 

 
(210) 4-2019-25819 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 9.1.10; 24.17.5 
(591) Cam, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây lắp quốc tế HHG  (VN) 
Số 10 BT3 đường Nguyễn Duy Trinh, 
bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết 
bị vệ sinh. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

Nhóm 27: Tấm thảm; giấy dán tường. 
 

 
(210) 4-2019-25821 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.11; A5.3.13 
(591) Xanh lục đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOUTHERN 
BRIDGE Việt Nam  (VN) 
Tầng 6 & 7 Mê Linh Point Tower, 2 Ngô 
Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu. 

 

(210) 4-2019-25822 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông ESPC  (VN) 
Phòng 902, tầng 9, tòa nhà Sky City 
Tower A, số 88 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện; tổ chức hội nghị, hội thảo. 
 

 
(210) 4-2019-25823 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý 
Ducapital Holding  (VN) 
Tầng 14 tòa ZEN Tower, 12 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-25824 (220) 11.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.7.1; 5.7.6; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý 
Ducapital Holding  (VN) 
Tầng 14 tòa ZEN Tower, 12 đường 
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm giống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện vì cộng đồng; tổ chức quyên góp từ thiện. 

 

 
(210) 4-2019-25827 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Ngô Hồng Nhung  (VN) 
Số 337C, phố Bạch Mai, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25828 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.1.5; 26.1.1 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HORIZON ASIA 
PACIFIC Việt Nam  (VN) 
A4.18 khu phức hợp căn hộ Nhật Hoa, số 
33 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2019-25829 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HORIZON ASIA 
PACIFIC Việt Nam  (VN) 
A4.18 khu phức hợp căn hộ Nhật Hoa, số 
33 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối; quảng cáo và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng, thực phẩm đã qua chế biến như trà sữa, xiên que, đồ ăn nhẹ, nước khoáng, nước có 
ga và các đồ uống không cồn khác, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công 
nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp dịch vụ thuê ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

 

 
(210) 4-2019-25830 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HORIZON ASIA 
PACIFIC Việt Nam  (VN) 
A4.18 khu phức hợp căn hộ Nhật Hoa, số 
33 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2019-25831 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Tiền Thị Minh Thư  (VN) 
519A4 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn. 
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(210) 4-2019-25832 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, vàng đồng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Hạ  (VN) 
Số 13 Hồ Xuân Hương, phường Minh 
Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê 

xe. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện; dịch vụ giải trí; dịch vụ vũ trường; tổ chức và điều khiển hội 
nghị. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; giữ chỗ lưu trú tạm thời; 
cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-25833 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 26.5.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Trung  (VN) 
Số 56 đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh vàng bạc, kim loại quý, đồ mỹ ký. 
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng, bạc, kim hoàn. 
 

 
(210) 4-2019-25834 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Nhâm Long  (VN) 
Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, phụ kiện hàng may mặc. 
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(210) 4-2019-25835 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12 

(591) Trắng, đen, vàng nâu. 

(731) Hộ kinh doanh Văn Tuấn  (VN) 
1/65 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); cà vạt; thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2019-25836 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đỏ, xanh lam, xanh nước biển, vàng nâu, 

xám. 

(731) Công ty TNHH Aqua  (VN) 
Số 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

 
(210) 4-2019-25837 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 25.1.6; 26.1.1; 

26.2.7 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng, đen, nâu. 

(731) Công ty TNHH Aqua  (VN) 
Số 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
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(210) 4-2019-25838 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 5.7.3; 5.13.4 

(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nước biển. 

(731) Công ty TNHH Aqua  (VN) 
Số 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

(210) 4-2019-25841 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 26.4.2; 25.5.1 

(591) Xanh lá cây, đen. 

(731) Công ty TNHH Trí Minh  (VN) 
Số 65, phố Hàng Bông, phường Hàng 

Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; xuất bản phẩm dạng in; vật liệu đóng sách; giấy; giấy ăn; tập 

giấy vẽ. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: văn phòng phẩm, xuất bản phẩm dạng in, vật liệu đóng 

sách, giấy, giấy ăn, tập giấy vẽ; xuất nhập khẩu các sản phẩm: văn phòng phẩm, xuất bản 

phẩm dạng in, vật liệu đóng sách, giấy, giấy ăn, tập giấy vẽ. 
 

 
(210) 4-2019-25842 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Hoàng Mạnh Cường  (VN) 
P906 tòa nhà OCT2 ĐN2, khu đô thị mới 

Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1081 

(210) 4-2019-25844 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) ZEMIRO INC.  (KR) 

A-3509, 177, Jeongjail-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13557, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Quả cầu bằng giấy; bản in đồ họa (tranh ảnh); giấy chuyên dùng để gấp giấy 

nghệ thuật của Nhật Bản (origami); quả địa cầu; mô hình mẫu dạng không gian ba chiều 
dùng cho mục đích giáo dục (đồ dùng giảng dạy); vật liệu để nặn mô hình. 

 

 
(210) 4-2019-25846 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Cẩm Nhung  (VN) 
1/207 khu BT Phú Gia, số 01 Hà Huy 
Tập, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp tiền; đầu tư quỹ. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 

 
(210) 4-2019-25847 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 
MỸ  (VN) 
Km25, QL6, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại) như: ống cống làm bằng bê tông, gạch; ngói. 
 

Nhóm 35: Mua bán than; mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà xưởng (dịch vụ bất động sản). 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng cơ 
sở hạ tầng; san lấp mặt bằng; tư vấn giám sát; thi công xây dựng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2019-25849 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EXIM 
PREMIUM  (VN) 
449 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-25850 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; 1.15.23; 

21.3.21; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ JTS 
Toàn Cầu  (VN) 
34/226 Tân Mai, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội         

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn led; đèn compact); đèn sợi đốt; đèn 

chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ thiết bị chiếu sáng; bán buôn bán lẻ bóng đèn điện (đèn led, 
đèn compact); bán buôn, bán lẻ đèn sợi đốt; bán buôn bán lẻ đèn chiếu sáng; bán buôn 
bán lẻ đèn trần, bán buôn bán lẻ đèn gắn trên trần nhà. 

 

 
(210) 4-2019-25852 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.8; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh lam, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sức Sống Mới  (VN) 
Lầu 4, phòng 38, tòa nhà Prince 
Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (mỹ phẩm); dầu gội; xà phòng; nước xúc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25853 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.8; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sức Sống Mới   (VN) 
Lầu 4, phòng 38, tòa nhà Prince 
Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (mỹ phẩm); dầu gội; xà phòng; nước xúc miệng, không dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-25854 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Angimex Kitoku  
(VN) 
Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường 
Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2019-25855 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) KIM, YONG MAN   (KR) 

101-201, 93, Seonjam-ro 5-gil, 
Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tụ phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2019-25856 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.15; 

26.1.1; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, da cam.
(731) Hợp tác xã mắm Bình Minh  

(VN) 
Tổ 51, phường Hòa Hiệp Nam, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: nước mắm.  

 

 
(210) 4-2019-25857 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.21; 24.15.2; A25.7.8; A25.7.5 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh da trời, 

xanh ngọc, xanh tím than, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH MTV Khang 

Minh Phương    (VN) 
Lô 24 Thăng Long, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò (không còn sống) và thực phẩm được chế biến từ thịt bò.   
 

Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm thịt bò (không còn sống) và thực phẩm được chế biển từ 
thịt bò, thịt bò sống.   

 

Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25858 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 5.7.3; 26.4.3; 3.4.13 
(591) Trắng, vàng nâu, nâu. 
(731) Công ty TNHH MTV Khang 

Minh Phương    (VN) 
Lô 24 Thăng Long, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt bò (không còn sống) và thực phẩm được chế biến từ thịt bò.   
 

Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm thịt bò (không còn sống) và thực phẩm được chế biển từ 
thịt bò, thịt bò sống.   

 

Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25859 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ucare Việt 
Nam  (VN) 
341/8A3 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích cá nhân, không chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2019-25860 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ucare Việt 
Nam   (VN) 
341/8A3 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích cá nhân, không chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2019-25861 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ucare Việt 
Nam   (VN) 
341/8A3 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích cá nhân, không chứa thuốc).  
 

 
(210) 4-2019-25862 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 8.1.1; 26.2.7 
(591) Trắng, đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM dịch vụ xây 
dựng Tín Nguyễn  (VN) 
290A/58 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh mì. 
 

 
(210) 4-2019-25864 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dũng    (VN) 
Xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương  

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; kích tay; dụng cụ để 

mài; lưỡi cắt; (công cụ lao động trong các nghề tương ứng).    
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; thiết bị dập lửa.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 
 

 
(210) 4-2019-25865 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.5; A14.7.20 (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dũng    (VN) 
Xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 

điều khiển năng lượng điện; thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; thiết bị dập lửa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
mua bán và xuất nhập khẩu: công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  

 
 

 
(210) 4-2019-25866 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Việt Long  (VN) 
Số 83-85 đường Lê Thái Tổ, phường 2, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
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(210) 4-2019-25867 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.1.18 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh Đô  
(VN) 
Số 46B Trần Hưng Đạo, phường An 

Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; ghế [ngồi]; ghế dài; tủ đựng quần áo; quầy hàng [dạng bàn]; bàn làm 

việc. 
 

 
(210) 4-2019-25868 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A3.13.10; A17.2.2; 26.4.7; A3.13.24 

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trí  (VN) 
58E6 Nguyễn Ngọc Ba, phường 6, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang sức. 
 

 
(210) 4-2019-25869 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.5; 26.1.2; 26.13.1; A18.1.9; 5.1.1; 

A5.1.16 

(591) Đen, xanh lam, xanh tím than, xanh lá 

cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Anh Nhân  (VN) 
306 - 308 đường Vườn Lài, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
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(210) 4-2019-25870 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; 24.9.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghiệp Động Lực  (VN) 
Tầng 7, số nhà 123D, phố Thụy Khuê, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ khí nén; thanh truyền cho máy móc động cơ điện và động 

cơ; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  
 

 
(210) 4-2019-25871 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.17.11; 1.17.25; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xám, trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, 

đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Duy Hiển  (VN)
887 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2019-25872 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.2.3; 5.7.27; A5.3.13 
(591) Đen nâu sẫm, trắng, vàng ánh kim. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng Xuân An  (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê hạt, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ 
sở cà phê, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn, đồ uống không cồn, nước sinh tố. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng cà phê - giải khát; quán cà phê; quán ăn uống - 
giải khát.  

 

 
(210) 4-2019-25873 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; A26.11.9; A24.15.7; 26.15.15 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vilight  (VN) 
623/4P Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển đèn chiếu sáng; bộ điều khiển trung tâm thiết bị chiếu sáng 

thông minh; tủ điều khiển chiếu sáng thông minh gprs/3g14g. 
 

 
(210) 4-2019-25874 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.4; 24.17.5 
(591) Xanh lam đậm, đỏ, trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vilight  (VN) 
623/4P Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển đèn chiếu sáng; bộ điều khiển trung tâm thiết bị chiếu sáng 

thông minh; tủ điều khiển chiếu sáng thông minh gprs/3g14g. 
 

 
(210) 4-2019-25875 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 15.7.1; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ yên chi, hổ phách, xanh lam sẫm, 

xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH đo đạc và thiết 

bị trắc địa Miền Nam   (VN) 
91/6 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
khoan [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt laser [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ mài [dụng cụ cầm 
tay]. 

 
Nhóm 09: Dụng cụ trắc địa; dụng cụ đo đạc; dụng cụ khảo sát; thiết bị cân bằng; thiết bị 
truyền phát âm thanh; thiết bị và hệ thống máy móc phát tia laser, không dùng cho mục 
đích y tế. 
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(210) 4-2019-25876 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH Xipi   (VN) 

284C Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục), trang phục.  

 

 
(210) 4-2019-25877 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Xanh lam sẫm; đỏ; vàng; đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất hóa chất Long Biên  
(VN) 
Số 10, ngách 30, ngõ 227, phố Thạch 
Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán dùng trong xây dựng; keo dán gỗ; 
keo dán silicone; keo vỉ đa năng dán gỗ, đá, kim loại, sứ, gốm; keo làm gioăng máy. 

 

 
(210) 4-2019-25878 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Tuấn 
Phong   (VN) 
Đường 10, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Tương ớt. 
 

 
(210) 4-2019-25879 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Nofaco   (VN) 
72/1, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-25880 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Nofaco  (VN) 
72/1, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-25882 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Minh 
Nano   (VN) 
Số 38 An Dương Vương, phường Nguyễn 
Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; yến sào; tổ yến đã sơ chế; thủy hải sản đã chế biến như: mực, tôm, 

cá.  
 

 
(210) 4-2019-25883 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, cam, đen, trắng, xám. 
(731) Hà Tuấn Anh  (VN) 

Số nhà 29, tổ 26, phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xe ô tô, xe gắn máy; dịch vụ trao đổi (mua bán) xe ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô, phương tiện vận tải; sửa chữa xe ô tô, phương tiện 
vận tải; sửa chữa trang thiết bị phương tiện vận tải.  

 

(210) 4-2019-25884 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 26.4.11; A15.9.11 
(591) Đen, trắng, hồng, tím, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Cty TNHH Shape-Line Việt Nam  
(VN) 
2/1i1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2019-25886 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.11; 24.13.1; 24.17.5; 6.1.2 
(591) Xanh da trời, hồng, vàng, trắng, đen, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Fuzi Việt 
Nam  (VN) 
Số 8, ngõ 215 Đê Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát không chứa cồn.  

 

 
(210) 4-2019-25887 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.7.23; 2.7.2; 21.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ tươi, đen, hồng, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Troll  (VN) 
47/92 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketting; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2019-25889 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhung Hồng  
(VN) 
Tổ dân phố số 5, phường Tiền Châu, 
thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-25890 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.13.1; A5.3.13; A5.3.15; A25.7.4 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa tư nhân 
Lâm Hoa   (VN) 
Tổ 47, đường Ngô Quyền, phường Kỳ 

Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 

 
(210) 4-2019-25891 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Hoa Sen  
(VN) 
25A/4 đường 21/4, áp Núi Tung, xã Suối 

Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nước tương, tương (sản phẩm làm từ đậu 

nành), sa tế, nước xốt (đồ gia vị), tương ớt xanh, tương ớt xanh wasabi (tương ớt xanh mù 

tạt). 
 

 

 
(210) 4-2019-25892 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.3.5; 1.15.3; 25.3.1 

(591) Đen, xám trắng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Tinh 
Anh   (VN) 
33-35 đường số D4, khu đô thị mới Him 

Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
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(210) 4-2019-25893 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, xanh lá mạ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vi Dan   (VN) 
Lô C5b đường số 3, khu công nghiệp 

Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà 

Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; bán lẻ hoặc 

bán buôn: phân bón.  
 

 
(210) 4-2019-25894 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.2.7; 1.15.3 

(591) Xanh lam, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Golden Sky   (VN) 
Số 98 Trương Công Định, phường Yết 

Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; tư vấn 

quản lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-25895 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Bùi Xuân Nguyên  (VN) 
Số 639B Giải Phóng, phường Giáp Bát, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
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(210) 4-2019-25896 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 24.17.5; 24.13.1; 4.5.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 
(731) Trung tâm y tế huyện Gia 

Viễn   (VN) 
Phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia 
Viễn, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; phòng khám đa khoa, dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế 

tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-25897 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A25.7.21; 7.3.20; 9.1.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Winsun Việt Nam  
(VN) 
NV6 - Lô 19, tổng cục 5 Yên Xá, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa dạng lưới.  

 

 
(210) 4-2019-25898 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A25.7.21; A25.1.10; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh lá cây, da cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-25899 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.9; 2.9.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây sẫm, xanh 

lá cây, xanh dương, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-25900 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh  (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25901 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh  (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-25902 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm quốc tế á Châu  
(VN) 
Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vodka, whisky, brandy; rượu gạo; rượu vang, rượu hoa quả. 

 

 
(210) 4-2019-25903 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸  (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25904 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; A11.3.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vincoffee  
(VN) 
Số 91 ngõ 165, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
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(210) 4-2019-25905 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, đỏ, trắng, 

ghi, vàng nhạt, vàng sẫm, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸  (VN) 
Lô A2-CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25906 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8; 2.9.25; 

26.4.2; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đen, xám, đỏ, vàng, vàng 

cam, vàng sẫm, vàng nhạt, trắc xám, 
xanh cô ban, trắng. 

(731) Phạm Văn Tuấn  (VN) 
Tổ 7, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25907 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Nguyễn Minh  (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25908 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Nguyễn Minh  (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25909 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Nguyễn Minh  (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-25910 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Nguyễn Minh  (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-25912 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SHU-CHUN WU  (TW) 

67, Jialing St., Qianzhen Dist., 
Kaohsiung City 806, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm làm sạch cơ thể [dùng cho người].  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; bán buôn 
và bán lẻ chế phẩm làm sạch cơ thể [cho người]; bán buôn và bán lẻ chế phẩm vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2019-25913 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHENZHEN FUTURE ACCESS 

TECHNOLOGY CO., LlMITED  (CN) 
RM. B206, 2/F Tsinghua Ziguang 
Technology Park, No. 13 Langshan 
Road, North Zone, High-tech Industrial 
Park, Songpingshan Community, Xili 
Street, Nanshan District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; tai nghe; tai nghe không dây; tai nghe có dây; vỏ hộp loa; 
thiết bị nạp ắc quy. 

 

 
(210) 4-2019-25914 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 15.7.1; 26.3.1; A24.15.11; 24.15.1; 

A24.15.8 
(591) Đen, vàng. 
(731) CHO, HIU MUI  (HK) 

Flat/Rm B, 17/F Success Comm Bldg 
245-251, Hennessy Rd, Wanchai, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm tháo khuôn đúc; chất lỏng dùng cho hệ thống 
thuỷ lực; chế phẩm làm khuôn đúc; silicon; chất lỏng dẫn động. 

 

 
(210) 4-2019-25915 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) CHO, HIU MUI  (HK) 

Flat/Rm B, 17/F Success Comm Bldg 
245-251, Hennessy Rd, Wanchai, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm tháo khuôn đúc; chất lỏng dùng cho hệ thống 

thủy lực; chế phẩm làm khuôn đúc; silicon; chất lỏng dẫn động. 
 

 
(210) 4-2019-25916 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) CHO, HIU MUI  (HK) 

Flat/Rm B, 17/F Success Comm Bldg 
245-251, Hennessy Rd, Wanchai, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; mỡ dùng cho vũ khí; mỡ để bôi trơn; dầu công nghiệp; dung 

dịch để cắt; chất bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2019-25917 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.24 
(591) Nâu đất, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BAZA LIFE  (VN) 
Số 55 ích Thạnh, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, nệm, tủ, bàn, ghế). 
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(210) 4-2019-25920 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.11; 26.4.1; A26.4.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) ROSSO CO., LTD.  (TH) 

8/39 Soi Tanpuying Phol, Ngamvongvan 
Rd, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải sợi bán tổng hợp. 
 

Nhóm 25: Váy; váy cho trẻ em; quần dài; quần dài che kín đầu gối; quần dài ống bó; 
quần đùi cho trẻ em; quần bó lửng; quần lót thể thao; quần lót dạng quần đùi; quần lót 
dạng quần đùi cho nam; quần lót bó sát dạng quần đùi, quần áo lót co giãn; quần áo lót 
cho trẻ em; quần dài cho bé trai; quần dài cho bé gái; quần ống bó; áo choàng ngoài cho 
phụ nữ; váy dáng thụng cho phụ nữ; tất ngắn cổ; áo dài không tay cổ tròn có thắt ở lưng 
và váy xếp li ở dưới; áo sơ mi dài tay; áo sơ mi ngắn tay; áo sơ mi cổ chữ v; quần áo lót 
cho phụ nữ; áo lót có kẹp dây áo; áo lót cho trẻ em; áo sơ mi; áo sơ mi cho phụ nữ; áo sơ 
mi cho trẻ em; áo sơ mi dài tay cho trẻ em; áo sơ mi ngắn tay cho trẻ em; áo sơ mi cho bé 
trai; áo sơ mi cho bé gái; áo sơ mi phù hợp với quần dài; lớp lót may sẵn [bộ phận của 
quần áo]; quần áo cho trẻ em; áo phông dài tay có cổ; áo phông ngắn tay có cổ; áo phông 
ngắn tay; váy suông cho phụ nữ; áo phông ngắn tay cổ tròn; áo phông ngắn tay cổ bẻ; mũ; 
quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2019-25921 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.17; 26.4.1; A26.4.5; A5.5.20 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) ROSSO CO., LTD.  (TH) 

8/39 Soi Tanpuying Phol, Ngamvongvan 
Rd, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải nylon. 
 

Nhóm 25: Váy; váy cho trẻ em; quần dài; quần dài che kín đầu gối; quần dài ống bó; 

quần đùi cho trẻ em; quần bó lửng; quần lót thể thao; quần lót dạng quần đùi; quần lót 

dạng quần đùi cho nam; quần lót bó sát dạng quần đùi, quần áo lót co giãn; quần áo lót 

cho trẻ em; quần dài cho bé trai; quần dài cho bé gái; quần ống bó; áo choàng ngoài cho 

phụ nữ; váy dáng thụng cho phụ nữ; tất ngắn cổ; áo dài không tay cổ tròn có thắt ở lưng 

và váy xếp li ở dưới; áo sơ mi dài tay; áo sơ mi ngắn tay; áo sơ mi cổ chữ v; quần áo lót 

cho phụ nữ; áo lót có kẹp dây áo; áo lót cho trẻ em; áo sơ mi; áo sơ mi cho phụ nữ; áo sơ 

mi cho trẻ em; áo sơ mi dài tay cho trẻ em; áo sơ mi ngắn tay cho trẻ em; áo sơ mi cho bé 

trai; áo sơ mi cho bé gái; áo sơ mi phù hợp với quần dài; lớp lót may sẵn [bộ phận của 
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quần áo]; quần áo cho trẻ em; áo phông dài tay có cổ; áo phông ngắn tay có cổ; áo phông 

ngắn tay; váy suông cho phụ nữ; áo phông ngắn tay cổ tròn; áo phông ngắn tay cổ bẻ; mũ; 

quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2019-25922 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.16; 3.1.14; A3.1.24; 26.4.2; 

A26.4.18 

(731) LAWS PROPERTIES DEVELOPMENT 

LIMITED  (HK) 

35/F, Laws Commercial Plaza, 788 

Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, 

KowLoon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo; kéo xén [tông đơ] cắt tóc cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện; 

dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; kéo; 

bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]. 

 

Nhóm 09: Pin điện; đĩa compắc [nghe-nhìn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 

về; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; biểu tượng cảm xúc có thể tải xuống dùng cho điện 

thoại di động; thiết bị lưu trữ dữ liệu [usb]. 

 

Nhóm 16: Sách; lịch; danh thiếp; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; tờ rơi; văn 

phòng phẩm. 

 

Nhóm 21: Chai lọ; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ mỹ phẩm; cốc [chén]; đĩa; 

dụng cụ nhà bếp. 

 

Nhóm 24: Khăn tắm, trừ quần áo; khăn phủ giường [tấm trải phủ giường]; chăn; khăn trải 

giường bằng vải lanh; khăn mặt bằng vải; vỏ gối. 
 

Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; tất ngắn cổ; đồ đội đầu; khăn choàng cổ 

[khăn quàng cổ]; tấm che mắt khi ngủ. 
 

Nhóm 28: Trò chơi; quả bóng bay để chơi; đồ chơi bằng nhung; gấu bông; đồ chơi; nhân 

vật đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; phân phát hàng mẫu; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 

và người bán hàng hóa và dịch vụ: dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 
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(210) 4-2019-25923 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.9; 3.7.16; A3.7.24; 1.15.15 
(591) Tím, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

lam, đỏ, trắng, đen. 
(731) Đỗ Phước An  (VN) 

ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; sữa bột 

dành cho trẻ em; chất bổ sung can xi cho người ăn kiêng nhằm tăng cường sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2019-25925 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) KIRIN COSMETICS CO., LTD.  (KR) 

10, Osongsaengmyeong1-ro, Osong-eup, 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đa chức năng (không chứa thuốc); chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và 

da đầu; thuốc nhuộm tóc; thuốc phủ màu cho tóc; sáp vuốt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế 
phẩm giúp tóc bền nếp; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc; dưỡng ẩm cơ thể [mỹ phẩm]; 
kem dưỡng ẩm cho cơ thể [mỹ phẩm]; dầu gội toàn thân; sữa tắm; dầu gội đầu; chế phẩm 
uốn tóc bền nếp; keo vuốt tóc; thuốc nhuộm tóc tạm thời; chế phẩm tạo kiểu cho tóc; dầu 
sả; dầu dưỡng cho tóc; mặt nạ [mỹ phẩm]. 

 

 
(210) 4-2019-25926 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(731) ZHEJIANG WUYI DIAOYU 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
No. 9 Huancheng East Road, Wuyi, 
Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Bài lá; đồ chơi bài xì phé (hay xì tố); trò chơi; đồ chơi; trò chơi cờ; bộ cờ dame 

[trò chơi]. 
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(210) 4-2019-25927 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Thành Gia  (VN) 
Số 46/429 Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; mỹ phẩm dạng kem; mỹ phẩm dạng gel; xà 

phòng; tinh dầu; kem đánh răng. 
 

Nhóm 05: Kem bôi ngoài da dùng cho mục đích y tế; gel bôi ngoài da dùng cho mục đích 
y tế; bột, nước ngâm chân thông kinh mạch trừ phong thấp (dùng cho mục đích y tế); dầu 
xoa bóp dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 30: Trà (chè); trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2019-25928 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SOUTHERN CROSS BIOCHEMICAL 

(THAILAND) CO., LTD.  (TH) 
160 Soi Amornpannakorn, Suan Siam 
Road, Kannayao, Bangkok, 10230, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế. 

 

 
(210) 4-2019-25930 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) AEON LS CO., LTD  (KR) 

No.303. Innobizpark, 1646, Yuseong-
daero, Yuseong-gu, Daejeon, Republic 
of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm mắt; son dưỡng môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ 

cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; bút kẻ mắt; bút chì kẻ mắt; nước hoa; chế 
phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; dầu thơm; chế phẩm làm sạch dùng cho cá nhân; khăn giấy mỹ 
phẩm được làm ẩm trước; tinh dầu. 
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(210) 4-2019-25931 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.13.1; A3.13.24 

(731) XIAMEN PUMICE TRADE CO., LTD  

(CN) 

Room A503-2, 5/F, No. 988 Anling 

Road, Huli District, Xiamen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 08: Kìm cắt biểu bì; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ giũa móng, dùng 

điện hoặc không dùng điện; dụng cụ giũa móng; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; giũa 

móng tay (tấm bìa cứng phủ bột mài). 
 

 
(210) 4-2019-25932 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 8.1.1; 26.1.1; 26.7.5; A26.4.18 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  (VN) 
401 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân; bánh mì không có men. 
 

 
(210) 4-2019-25933 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12; 3.2.9 

(591) Tím, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

lam, đỏ, trắng, đen. 

(731) Đỗ Phước An   (VN) 
ấp Châu Long 6, xã Vĩnh Mỹ, huyện 

Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; sữa bột 

dành cho trẻ em; chất bổ sung can xi cho người ăn kiêng nhằm tăng cường sức khỏe. 
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(210) 4-2019-25934 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A26.1.14 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Mật Mã Vàng  

(VN) 
Số 1 đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hầm; súp; cà ri (món ăn được chế biến từ thịt và rau củ quả); xúc xích; 

thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm từ hải sản; thực phẩm 
chay được chế biến từ rau củ quả; rau được bảo quản; rau được phơi khô; rau được nấu 
chín; rau được thanh trùng; quả được bảo quản; quả được phơi khô; quả được nấu chín; 
quả được thanh trùng; nước quả nấu đông; mứt quả ướt; dầu thực vật; mỡ ăn; phi lê cá; 
nấm (đã được bảo quản); đậu phụ; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; kem (sản phẩm 
sữa); khoai tây rán giòn; kim chi (món ăn từ rau củ lên men); món chả làm từ đậu nành; 
pa-tª gan. 

 
Nhóm 30: Bánh được làm từ gạo nếp; mì quảng nấu sẵn; gia vị; tương ớt; tương cà chua; 
nước tương; nước mắm (gia vị); bánh mỳ; đồ uống có thành phần chính là cà phê; đồ uống 
có thành phần chính là ca cao; đồ uống có thành phần chính là sô cô la; đồ uống có thành 
phần chính là trà; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; bánh mì kẹp nhân; nước xốt cho 
món trộn; bánh pizza; cà phê; mật ong; xốt [gia vị]; xốt may-on-ne. 

 

Nhóm 31: Tảo chưa xử lý dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật; cá cơm còn sống; 
chế phẩm để vỗ béo động vật; thức ăn cho động vật; động vật sống; trái cây tươi; bã mía 
(nguyên liệu thô); các loại quả mọng tươi; củ hành; củ tỏi; thức ăn gia súc; trái cây có 
múi, tươi; hạt ca cao thô; quả dừa; bột cá làm thức ăn động vật; cá còn sống; bột lanh; hạt 
lanh làm thức ăn động vật; vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thịt hầm, súp, cà ri, xúc xích, thực phẩm chế biến được làm từ thịt, 
thực phẩm chế biến được làm từ hải sản, thực phẩm chay được chế biến từ rau củ quả, rau 
được bảo quản, rau được phơi khô, rau được nấu chín, rau được thanh trùng, quả được bảo 
quản, quả được phơi khô, quả được nấu chín, quả được thanh trùng, nước quả nấu đông, 
mứt quả, dầu thực vật và mỡ ăn, phi lê cá, nấm, đậu phụ, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ 
yếu, kem (sản phẩm sữa), khoai tây rán giòn, kimchi (món ăn từ rau củ lên men), món chả 
làm từ đậu nành, pa-tê gan, bánh được làm từ gạo nếp, mì quảng nấu sẵn, gia vị, tương ớt, 
tương cà chua, nước tương, nước mắm (gia vị), bánh mỳ, đồ uống có thành phần chính là 
cà phê, ca cao, sô cô la, trà, hương liệu thực phẩm (trừ tinh dầu), bánh mì kẹp nhân, nước 
xốt cho món trộn, bánh pizza, cà phê, mật ong, xốt (gia vị), xốt may-on-ne, cá còn sống, 
thức ăn cho động vật, động vật sống, trái cây tươi, chế phẩm để vỗ béo cho động vật, rau 
tươi, hoa tươi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp nơi thuận 
tiện cho việc cắm trại; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2019-25935 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Giặt ủi Sạch  (VN) 
76 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 

 

 
(210) 4-2019-25936 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng. 
(731) Vũ Quỳnh Như  (VN) 

620 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị 
xã An Khê, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, đào tạo, giải trí; dịch vụ giải trí; dịch 
vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ dạy tiếng Anh; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tổ chức 
các cuộc thi tiếng Anh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); dịch 
vụ quán ăn; quán cà phê; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-25938 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.8; 10.5.15; 19.3.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xám, trắng. 
(731) Trương Khánh Minh Nhật  (VN)

49 lô 8 cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son dưỡng; son môi; son môi bóng; phấn trang điểm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm, son dưỡng, son môi, son 
môi bóng, phấn trang điểm; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo, quảng 
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cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến 
về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên 
trang web cho mục đích kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-25939 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng, xám. 
(731) Nguyễn Thành Duy Phương  

(VN) 
ấp 2, xã An Lục Long, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; hoa quả sấy dẻo; dầu dừa dùng cho thực 

phẩm; rau câu dừa; thạch dừa. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước sinh tố; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không chứa 
cồn; nước dừa [đồ uống]; nước tinh khiết. 

 
Nhóm 33: Rượu trái cây; rượu vang; đồ uống có cồn [trừ bia]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, chuỗi cửa hàng bán lẻ: lương thực, thực phẩm, bánh, bánh 
pía, kẹo, kẹo mè, kẹo đậu phộng, chè (trà), cà phê, đồ uống trên cở sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở trà đồ uống, rượu bia, trái cây sấy khô, nước mắm, mắm nêm, mắm cá, tương 
hột, giấm, tương ớt, tương cà, đồ gia vị, bột canh, nước tương (xì dầu); dịch vụ xuất nhập 
khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trên internet nhằm mục đích bán hàng; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người mua và người 
bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-25941 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Tím đậm, tím nhạt, xanh dương. 
(731) SK TELINK CORPORATION  (KR) 

24, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán điện thoại di động đã qua sử dụng; dịch vụ bán điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2019-25942 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.4.5; 26.15.15 
(591) Trắng, trắng mờ, tím đậm, tím nhạt, xanh 

dương. 
(731) SK TELINK CORPORATION  (KR) 

24, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán điện thoại di động đã qua sử dụng; dịch vụ bán điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2019-25943 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.8; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, hồng, vàng, đen. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; kem bôi chứa thuốc; nước 
thơm chứa thuốc; xon khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; cao dán chứa thuốc; 
thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa bóp chứa thuốc; 
thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; bọt chứa thuốc; 
viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán đắp dùng trong y 
tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt 
làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích 
y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt 
cho cơ thể người. 
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(210) 4-2019-25944 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.8; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng, đen. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 
cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 
liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 
động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; kem bôi chứa thuốc; nước 
thơm chứa thuốc; xon khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; cao dán chứa thuốc; 
thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa bóp chứa thuốc; 
thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; bọt chứa thuốc; 
viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán đắp dùng trong y 
tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt 
làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích 
y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt 
cho cơ thể người. 

 

 
(210) 4-2019-25945 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.8; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng, đỏ, đen. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng trong y tế); vật 

liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt 

động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; gel chứa thuốc; kem bôi chứa thuốc; nước 

thơm chứa thuốc; xon khí chứa thuốc; chế phẩm xịt chứa thuốc; cao dán chứa thuốc; 
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thuốc đắp chứa thuốc; cao đắp chứa thuốc; dầu chứa thuốc; dầu xoa bóp chứa thuốc; 

thuốc mỡ chứa thuốc; miếng dán chứa thuốc; miếng đắp dán chứa thuốc; bọt chứa thuốc; 

viên nén chứa thuốc; vải gạc để băng bó; băng dùng để băng bó; cao dán đắp dùng trong y 

tế; chế phẩm dược giảm đau chống viêm áp vào da; miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt 

làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích 

y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc 

dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; gel làm mát dạng tấm dùng để hạ sốt 

cho cơ thể người. 
 

 
(210) 4-2019-25946 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) CASIO KEISANKI KABUSHIKI 

KAISHA (CASIO COMPUTER CO., 

LTD.)  (JP) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 15: Thiết bị lên dây (điều chỉnh) nhạc cụ; dụng cụ âm nhạc; bàn phím điện tử dùng 

cho nhạc cụ; đàn piano điện tử; nhạc cụ có bàn phím để đánh; giá để bản nhạc; que đánh 

nhịp của người chỉ huy dàn nhạc; âm thoa (dụng cụ tạo ra âm thanh ở một độ cao nhất 

định); các bộ phận, linh kiện và phụ tùng của các sản phẩm nêu trên. 
 

 
(210) 4-2019-25947 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 24.15.21; A24.15.11 

(731) TECNICA GROUP S.P.A.  (IT) 

Via Fante D'italia, 56, 31040 Giavera 

Del Montello (TV), Italy 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 

.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Giầy trượt pa-tanh; ván trượt có bánh lăn; lưỡi gắn vào giầy trượt băng; giày 

cao cổ gắn vào lưỡi trượt; miếng đệm bảo vệ vận động viên trong thể thao; miếng đệm 

đầu gối sử dụng trong thể thao; miếng đệm khuỷu tay sử dụng trong thể thao; miếng đệm 

ống chân sử dụng trong thể thao; găng tay khúc côn cầu; miếng đệm cho thủ môn trong 

môn thể thao khúc côn cầu trên băng; các vật dụng bảo vệ cơ thể khi chơi thể thao; túi 

được thiết kế riêng cho các thiết bị chơi thể thao; trò chơi; đồ chơi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1113 

(210) 4-2019-25948 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 24.15.21; A24.15.11 
(731) TECNICA GROUP S.P.A.  (IT) 

Via Fante D'italia, 56, 31040 Giavera 
Del Montello (TV), Italy 

(540) 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Giầy trượt pa-tanh; ván trượt có bánh lăn; lưỡi gắn vào giầy trượt băng; giày 

cao cổ gắn vào lưỡi trượt; miếng đệm bảo vệ vận động viên trong thể thao; miếng đệm 
đầu gối sử dụng trong thể thao; miếng đệm khuỷu tay sử dụng trong thể thao; miếng đệm 
ống chân sử dụng trong thể thao; găng tay khúc côn cầu, miếng đệm cho thủ môn trong 
môn thể thao khúc côn cầu trên băng; các vật dụng bảo vệ cơ thể khi chơi thể thao; túi 
được thiết kế riêng cho các thiết bị chơi thể thao; trò chơi; đồ chơi. 

 

(210) 4-2019-25949 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.3; 26.2.1; A16.1.5; 26.13.25 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; goòng đẩy tay 4 bánh; lốp cho bánh xe cộ; máy bay dân dụng 

không có người lái; ghế bảo hiểm cho trẻ em (trong xe cộ). 
 
 

 
(210) 4-2019-25950 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.22 
(731) Công ty TNHH KTA Design 

Dreams   (VN) 
172 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân (giày dép), đồ đội đầu (mũ nón), thắt lưng (trang 

phục), khăn quàng cổ, thắt lưng da, túi xách, ví, va li, ô, dù, phụ kiện thời trang như: vòng 
cổ (trang sức), vòng đeo tay (trang sức), hoa tai.  
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(210) 4-2019-25951 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) PENG WENXUN    (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế trường kỷ; bàn làm việc; khay, 

không bằng kim loại; vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc; gối. 
 

 
(210) 4-2019-25952 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) PENG WENXUN   (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; viện dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; 

cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2019-25953 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.5.19; 3.5.20; 4.5.21 

(731) PENG WENXUN    (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: áo phông ngắn tay; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; tất; khăn quàng cổ.  
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(210) 4-2019-25954 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) PENG WENXUN   (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; goòng đẩy tay 4 bánh; lốp cho bánh xe cộ; máy bay dân dụng 

không có người lái; ghế bảo hiểm cho trẻ em (trong xe cộ). 
 

 
(210) 4-2019-25955 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) PENG WENXUN    (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 

Jiexi County, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; goòng đẩy tay 4 bánh; lốp cho bánh xe cộ; máy bay dân dụng 

không có người lái; ghế bảo hiểm cho trẻ em (trong xe cộ). 
 

(210) 4-2019-25956 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.9; 25.1.25 

(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đen. 

(731) Công ty TNHH Hàng Hóa Nông 
Sản Việt  (VN) 
48 Đặng Đức Thuật, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống (ống hút gạo); đĩa ăn dùng một lần; bát; bộ đồ ăn, ngoại 

trừ dao, dĩa và thìa; hộp đựng thức ăn; bàn chải đánh răng; tách, chén, cốc; đũa.  
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(210) 4-2019-25957 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED  

(GB) 
1 Angel Court, London EC2R 7AG, 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống; chương trình ứng dụng; ứng dụng phần 

mềm (apps) cho thiết bị di động hoặc không dây và thiết bị máy tính; phần mềm có thể tải 
xuống có bản chất là một ứng dụng di động liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm, y tế, 
đánh giá sức khỏe, chẩn đoán, tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe; ấn phẩm điện tử và kỹ 
thuật số có thể tải về; phần mềm cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, y tế, đánh giá sức khỏe, 
chẩn đoán, tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe bằng các phương tiện mạng internet, các dịch 
vụ máy tính và các phương tiện điện tử trực tuyến và tương tác; các chương trình máy tính 
có thể tải xuống để theo dõi sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh; phần mềm máy tính có thể 
tải về cho mục đích y tế và chẩn đoán; phần mềm máy tính để sử dụng trong việc biến 
đổi, lập chỉ mục, chuyển đổi, lưu trữ, truy xuất, phân phối dữ liệu và trong việc quản lý hồ 
sơ; phần mềm máy tính tương tác; phần mềm máy tính có thể tải xuống cho các ứng dụng 
y tế, bao gồm phần mềm cho việc ghi chép, kiểm tra, phân phối, phân tích và báo cáo hình 
ảnh và thông tin y tế; phần mềm có thể tải xuống có bản chất là một ứng dụng di động để 
tính toán lượng calo hấp thụ và đốt cháy trong quá trình tập thể dục; phần mềm có thể tải 
xuống có bản chất là một ứng dụng di động cung cấp truy cập tới các cơ sở dữ liệu thông 
tin, tư vấn thực phẩm và các bài tập thể dục và các công cụ tính toán trong các lĩnh vực ăn 
kiêng, giảm cân, lập kế hoạch ăn kiêng và lối sống lành mạnh; phần mềm có thể tải xuống 
có bản chất là một ứng dụng di động để quản lý thể hình và cân nặng; phần mềm sử dụng 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sức khỏe cá nhân và sống khoẻ để tạo điều kiện cho 
việc thu thập, kết nối và phân tích dữ liệu sức khỏe cá nhân, thông số sinh lý và thông tin 
dấu hiệu sức khỏe quan trọng; phần mềm máy tính truyền tải dữ liệu không dây để nhận, 
xử lý, truyền và hiển thị thông tin liên quan đến thể hình, chỉ số mỡ cơ thể, khối lượng cơ 
thể; thiết bị theo dõi thể dục cá nhân; máy đếm bước chân; thiết bị nhận dùng để thu thập 
dữ liệu thể dục từ một cảm biến, cụ thể là thời gian, khoảng cách, tốc độ và lượng calo đốt 
cháy; các ứng dụng di động có thể tải xuống để sử dụng với các thiết bị máy tính đeo 
được; phần mềm máy tính và thiết bị điện tử để theo dõi, xử lý, hiển thị, lưu trữ và truyền 
dữ liệu liên quan đến hoạt động thể chất, việc tuân thủ các chương trình sức khỏe và thể 
dục thể hình, định vị địa lý, hướng, khoảng cách, độ cao, tốc độ, các bước chân đã thực 
hiện, mức độ hoạt động, lượng calo đốt cháy, thông tin điều hướng và dữ liệu sinh trắc 
học của người dùng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm trực tuyến; bảo hiểm y tế; quản lý bảo 
hiểm; dịch vụ quản lý và đại lý trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, thương vong, 
tàn tật và chăm sóc dài hạn; dịch vụ đánh giá trong các lĩnh vực yêu cầu bồi thường bảo 
hiểm y tế, tàn tật, thương vong, nhân thọ và sửc khỏe; quản lý tài chính đối với các kế 
hoạch lợi ích chăm sóc sức khỏe; bảo lãnh và quản lý bảo hiểm chăm sóc sức khỏe được 
cung cấp thông qua mạng máy tính toàn cầu; đăng ký bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; biên 
tập thông tin bảo hiểm; đánh giá tài chính liên quan đến bảo hiểm, dịch vụ thông tin và 
quản lý tài chính liên quan đến bảo hiểm; dịch vụ phân tích bảo hiểm; xử lý yêu cầu bồi 
thường bảo hiểm; dịch vụ quản lý bảo hiểm; cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử liên 
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quan đến bảo hiểm; cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn, 
cố vấn và thông tin liên quan đến những dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 44: Các dịch vụ y tế; dịch vụ đánh giá sức khỏe y tế; dịch vụ kiểm tra, xét nghiệm 
và đánh giá y tế và thể chất, cung cấp dịch vụ tư vấn, thông tin, đánh giá và giới thiệu về y 
tế và sức khỏe trực tuyến, trên điện thoại và trực tiếp; dịch vụ tư vấn, thông tin và chẩn 
đoán y tế; dịch vụ tư vấn sức khỏe; cung cấp dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ sức khỏe, dược phẩm và y tế thông qua internet, thiết bị viễn thông hoặc 
các phương tiện điện tử khác; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến cuộc sống khỏe 
mạnh, thói quen ăn uống khỏe mạnh và thể hình; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe; đối 
chiếu, biên tập, cung cấp và phổ biến thông tin liên quan đến cuộc sống khỏe mạnh, thói 
quen ăn uống khỏe mạnh và thể hình; dịch vụ y tế, chăm sác sức khỏe và sống khỏe; 
chương trình sống khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe được quản lý; dịch vụ tư vấn và đánh 
giá để cải thiện sức khỏe và sống khỏe; cung cấp thông tin và bình luận trong các lĩnh vực 
sức khỏe, sống khỏe, dinh dưỡng và về các vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe, bao gồm 
dịch vụ thông tin và bình luận được cung cấp qua trang web, thiết bị viễn thông hoặc 
phương tiện điện tử khác; tư vấn, cố vấn, lập kế hoạch, giám sát và thông tin trong lĩnh 
vực kiểm soát cân nặng và dinh dưỡng; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2019-25959 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A5.3.13; 21.3.1 
(731) Trương Cẩm Tuấn   (VN) 

191 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-25960 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 5.5.19; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng, vàng nâu, hồng, đen, đỏ, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ánh Phượng 
BEAUTY  (VN) 
Gốc Đề, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-25961 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.1; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, đỏ, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KELLY Bùi   (VN) 
Hẻm 185 Lý Thường Kiệt, thị xã Di 

Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-25962 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.2; 26.2.7; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
ANBEE  (VN) 
Số 5, ngách 97, ngõ Hòa Bình 7, phố 

Minh Khai, phường Minh Khai, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-25963 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1; 1.17.11 

(591) Vàng, vàng nâu, hồng, đen, đỏ, đỏ đô, 

trắng, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo 
Ngọc  (VN) 
Sảnh B, tòa nhà số 17, đường Tố Hữu, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm.  
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(210) 4-2019-25964 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) U. LEK TRADING CO., LTD.  (TH) 

157 Soi Puttabucha 36, Puttabucha Road, 

Kwang Bangmod, Khet Tungkru, 

Bangkok 10140, Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi cảnh; thức ăn cho thủy sản đã qua 

xử lý hóa học. 
 

 
(210) 4-2019-25965 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Cửu 
Long  (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-25966 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) DONGGUAN CITY FUCHANG SHOES 

CO. LTD.   (CN) 

1 F, Building 4, Fourth Industrial Zone, 

Xiaobian Community, Chang'an Town, 

Dongguan City, Guangdong Provmce 

China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; giày cao cổ; trang phục dệt kim; ca vát; quần đùi nịt 

bụng cho phụ nữ.  
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(210) 4-2019-25967 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh chàm. 
(731) Trần Thanh Hải  (VN) 

Số 20 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Má phanh dùng cho xe ô tô; phanh cho xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-25968 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Đồng Văn Hưng  (VN) 

Phố Bách Nhẫn, thôn Trung Thành, xã 
Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; sen vòi; chậu gắn cố định; phụ kiện bồn tắm; 

bồn tắm; máy lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thiết bị vệ sinh và phụ kiện: gương, 
khay và giá để giấy, khay và giá để xà phòng, móc treo quần áo, giá treo khăn; mua bán 
đồ gia dụng như: xoong, nồi, chảo, chảo không dùng điện; mua bán ổ cắm công tắc điện, 
bếp ga, bếp từ, máy hút mùi, lò vi sóng, máy rửa bát, quạt điện, máy xay sinh tố. 

 

 
(210) 4-2019-25970 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại LYCHEE  
(VN) 
Tầng 6, số 144 phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-25971 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Nâu, xanh ngọc, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thông minh Cafe Ngon  (VN) 
Liền kề 2, vị trí 23, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-25972 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.10; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Mai  (VN) 
Số 137 phố Hàng Bông, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-25973 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Trần Thị Kim Chi  (VN) 
ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; micrô; bộ tạo vang; loa. 

 

 
(210) 4-2019-25974 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần FPT  (VN) 

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Màn hình máy tính, con chuột, bàn phím cho máy tính điện tử, máy tính điện 
tử, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), bộ nhớ cho máy tính điện tử, máy tính xách tay, bộ vi xử 
lý. 

 
 

(210) 4-2019-25975 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 1.7.6; A18.5.7; 24.15.21 
(591) Xanh nước biển đậm, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại quốc tế Phương 
Nam  (VN) 
Số 7C Nguyễn Tư Giản, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức và điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du 
lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đại lý bán vé máy bay; dịch vụ vận 
chuyển hành khách; cho thuê xe cộ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức và sắp xếp hội thảo, hội 
nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ đại lý bán vé (giải 
trí); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí). 

 

 
(210) 4-2019-25976 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sale 247 Việt 

Nam   (VN) 
Số 1 LK41 khu ĐTM Vân Canh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2019-25977 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Nâu, đỏ đậm, vàng da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Hoàng Kim   (VN) 
Số nhà 12, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: máy móc xây dựng, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng 

bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loai, đồ phong thủy làm từ đá và kim loại.  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động 

sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; sữa chữa và bảo trì công trình xây dựng; cho thuê thiết bị 

xây dựng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; câu lạc bộ 

giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; khách sạn; quán cà 

phê. 
 

 
(210) 4-2019-25978 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 18.5.1; 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(731) Công ty TNHH VISA SUN   (VN) 
20/47 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục xin visa đi các nước trên thế giới [đại lý du lịch], 

du lịch trong nước, nước ngoài, lữ hành quốc tế.  
 

 
(210) 4-2019-25979 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.6; A25.7.7; 1.13.1; A1.13.10 

(731) TRONOX LLC   (US) 

3301 NW 150th Street, Oklahoma City, 

OK 73134, United States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Titan dioxit, titan tetraclorua và các hóa chất titan khác, kim loại titan, và các 

hóa chất khác; tất cả các sản phẩm trên dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2019-25980 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A2.3.17; 2.3.9; 2.3.4; 25.1.6 
(591) Vàng đồng, đen, trắng, be, hồng, xanh da 

trời, xanh lá cây, xám, nâu. 
(731) GUO ZHENGLIN   (CN) 

No. 12, Xiaguo, Panyang Village, 
Wutong Town, Yongtai County, Fujian 
Province, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; cá, đóng hộp; trái cây được bảo quản; sữa dừa dùng cho mục 

đích nấu ăn; trứng nghiền thành bột; sữa dừa; dầu dừa dùng cho thực phẩm; thạch cho 
thực phẩm; quả hạch đã chế biến; đậu phụ; vỏ xúc xích, tự nhiên hoặc nhân tạo; trứng cá 
muối; pectin cho mục đích nấu ăn; dầu ô liu nguyên chất cho thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Hương liệu cà phê, trà; đồ uống trên cơ sở trà; đường cọ; kẹo; mật ong; mảnh 
yến mạch dẹt mỏng; nem cuốn; bột cọ sagu; gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
bột sắn hột; kem lạnh; muối nấu ăn; tương; bột cà-ri [gia vị]; nấm men; tinh chất cho thực 
phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế 
phẩm ngũ cốc; mỳ ống; mì sợi; thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột cho thực phẩm; đồ gia vị.  

 

 
(210) 4-2019-25982 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lam, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Daheco Giải 

Pháp Công Nghệ   (VN) 
Số nhà 15, ngõ 74/46/2 tổ dân phố 
Ngang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2019-25983 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Thị Loan Hường  (VN) 

Khu 6, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1125 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2019-25984 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.11 
(731) TINGYI (CAYMAN ISLANDS) 

HOLDING CORP.    (KY) 
P.O. Box 309 Ugland House, Grand 
Cayman KY1-1104, Cayman Islands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng có ga; đồ uống không cồn; đồ uống từ trái cây không chứa 
cồn; nước ép trái cây; sirô dùng pha chế đồ uống; chế phẩm dùng pha chế đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-25985 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.11 
(731) TINGYI (CAYMAN ISLANDS) 

HOLDING CORP.    (KY) 
P.O. Box 309 Ugland House, Grand 
Cayman KY1-1104, Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng có ga; đồ uống không cồn; đồ uống từ trái cây không chứa 
cồn; nước ép trái cây; sirô dùng pha chế đồ uống; chế phẩm dùng pha chế đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-25986 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) TINGYI (CAYMAN ISLANDS) 

HOLDING CORP.   (KY) 
P.O. Box 309 Ugland House, Grand 
Cayman KY1-1104, Cayman Islands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa dừa; sữa đậu nành; sữa 

chua; pho mát; bơ; bơ thực vật; đậu phụ; nước đậu nấu đông; thạch dùng làm thực phẩm; 
thịt viên cốm, thịt là thành phần chủ yếu; dầu ăn được; mỡ ăn được; thịt; chiết xuất từ thịt; 
thịt nấu đông; thịt đã qua bảo quản; thực phẩm chế biến sẵn làm từ thịt; xúc xích; gia cầm, 
không còn sống; thực phẩm chế biến sẵn từ gia cầm; cá, không còn sống; thực phẩm chế 
biến sẵn từ cá; lươn, không còn sống; thực phẩm chế biến sẵn từ lươn; khoai tây thái lát; 
thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính là khoai tây hoặc đậu; sữa gạo.  
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Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà có bổ sung sữa, sữa là thành phần thứ yếu; đồ uống 
trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; kem 
lạnh; đường fructô cho mục đích nấu ăn; đường mantôzơ; đường glucôzơ ăn được; mật 
ong; bột hạnh nhân dạng sệt dùng làm thực phẩm; gạo; bột gạo; nước cháo; thực phẩm 
làm từ gạo; bánh mì; sô cô la; kẹo; bánh bích-quy; bánh quy; bánh cuộn chứa trứng; bánh 
ngọt; bánh kếp; bánh pút-đinh; bánh bột nhào; bánh quy giòn; bánh gạo; bánh đậu xanh; 
bột khoai tây dùng làm thực phẩm; bột khoai lang; bột ngô; thực phẩm làm từ bột ngô; bột 
mì; tinh bột dùng cho thực phẩm; bột sắn; bột đậu nành; xốt [gia vị] để trộn món sa lát; 
vụn bánh mì; bột ngũ cốc; bột yến mạch; cháo; mì; mì ăn liền; bột dạng sệt dùng cho thực 
phẩm; nước xốt thịt [gia vị].  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng có ga; đồ uống không cồn; đồ uống từ trái cây không chứa 
cồn; nước ép trái cây; sirô dùng pha chế đồ uống; chế phẩm dùng pha chế đồ uống.  

 

 
(210) 4-2019-25987 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A24.15.7; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FARBER  (VN) 
Số 53, tập thể 56, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn.  

 

 
(210) 4-2019-25988 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20 
(731) JBS S.A.    (BR) 

Av. Marginal Direita do Tiete, 500 - 
Bloco I - 3o Andar Vila Jaguara, Sao 
Paulo, SP, 05118-100, Brazil  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-25989 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.1; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) JBS S.A.   (BR) 

Av. Marginal Direita do Tiete, 500 - 
Bloco I - 3o Andar Vila Jaguara, Sao 
Paulo, SP, 05118-100, Brazil 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm.  
 
 

 
(210) 4-2019-25990 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) FUJIAN SHENGJIE SANITARY 

PRODUCTS CO., LTD.   (CN) 
No.98, Qianshan District 8, Brand Base, 
Lishan Village, Neikeng Town, Jinjiang, 
Quanzhou, Fujian, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; quần tã 

dùng cho người không tự chủ được; miếng đệm lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng 
khi có kinh nguyệt.  

 

 
(210) 4-2019-25991 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 16.1.1; 16.1.4; A16.1.5; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, xám, xanh dương, hồng, bạc.
(731) CJ ENM CO., LTD.    (KR) 

870-13, Gwacheon-daero, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)  Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình định kỳ, truyền bản tin số; dịch vụ truyền 

dữ liệu, âm thanh, video, trò chơi và nội dung đa phương tiện theo yêu cầu; dịch vụ truyền 
phát dữ liệu qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số; cung cấp quyền truy cập vào cổng 
internet di động; dịch vụ truyền phát video; dịch vụ gửi tin nhắn điện tử về thông tin mua 
sắm; dịch vụ phát sóng phim hoặc chương trình truyền hình thông qua mạng truyền thông 
di động; dịch vụ phát sóng qua mạng internet, cung cấp quyền truy cập vào trang web âm 
nhạc kỹ thuật số trên mạng internet, dịch vụ truyền nội dung hình ảnh qua internet; cung. 
cấp quyền truy cập vào cổng internet chuyên về chương trình video theo yêu cầu; dịch vụ 
phát sóng chương trình truyền hình sử dụng video theo yêu cầu và trả phí theo lượt xem; 
phát sóng video theo yêu cầu; dịch vụ truyền hình; truyền nội dung đa phương tiện qua 
mạng truyền thông; truyền phát nội dung truyền thông kỹ thuật số cho người khác; truyền 
video và hình ảnh dạng số thông qua các ứng dụng cho thiết bị di động; cung cấp phòng 
nói chuyện trực tuyến; cung cấp quyền truy cập vào cổng internet cho các ứng dụng của 
điện thoại thông minh; phát chương trình truyền hình; truyền phát chương trình truyền 
hình; truyền phát âm nhạc trực tuyến; cung cấp dịch vụ truyền phát phim, âm nhạc, video, 
trò chơi và nội dung đa phương tiện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-25993 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 16.1.1; 16.1.4; A16.1.5; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, xám, xanh, hồng, bạc. 

(731) CJ ENM CO., LTD.   (KR) 

870-13, Gwacheon-daero, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến thư đặt hàng bằng viễn 

thông; trung tâm mua sắm tổng hợp qua internet liên quan đến văn phòng phẩm, đồ chơi 

cho trẻ em, dụng cụ và thiết bị nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ nghe nhìn điện tử, đĩa dvd 

chứa hình ảnh, thiết bị và máy móc viễn thông, mỹ phẩm, dụng cụ âm nhạc, dụng cụ thể 

thao, đồ chơi, trò chơi, sách, tạp chí, ứng dụng cho thiết bị di động [phần mềm ghi sẵn 

hoặc có thể tải về], bánh kẹo, ngũ cốc đã chế biến, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, ví 

tiền, túi, quần áo, đồ đi chân, phụ kiện bằng vật liệu quý, phụ kiện không bằng vật liệu 

quý, chương trình trò chơi máy tính; dịch vụ cửa hàng bán buôn trực tuyến liên quan đến 

văn phòng phẩm, đồ chơi cho trẻ em, dụng cụ và thiết bị nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ 

nghe nhìn điện tử, đĩa dvd chứa hình ảnh, thiết bị và máy móc viễn thông, mỹ phẩm, dụng 

cụ âm nhạc, dụng cụ thể thao, đồ chơi, trò chơi, sách, tạp chí, ứng dụng cho thiết bị di 

động [phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải về], bánh kẹo, ngũ cốc đã chế biến, đồ uống 

không cồn, đồ uống có cồn, ví tiền, túi, quần áo, đồ đi chân, phụ kiện bằng vật liệu quý, 

phụ kiện không bằng vật liệu quý, chương trình trò chơi máy tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến liên quan đến văn phòng phẩm, đồ chơi cho trẻ em, dụng cụ và thiết bị nhiếp 

ảnh, thiết bị và dụng cụ nghe nhìn điện tử, đĩa dvd chứa hình ảnh, thiết bị và máy móc 

viễn thông, mỹ phẩm, dụng cụ âm nhạc, dụng cụ thể thao, đồ chơi, trò chơi, sách, tạp chí, 

ứng dụng cho thiết bị di động [phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải về], bánh kẹo, ngũ cốc 

đã chế biến, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, ví tiền, túi, quần áo, đồ đi chân, phụ 

kiện bằng vật liệu quý, phụ kiện không bằng vật liệu quý, chương trình trò chơi máy tính; 

tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại, quảng cáo và hỗ trợ bán hàng; quản lý thương 

mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ phổ biến các thông báo 

quảng cáo cho người khác thông qua internet; dịch vụ đại lý mua vé [mua hàng hóa và 

dịch vụ cho người khác], dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ hãng quảng 

cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ 

sỹ; dịch vụ đặt hàng trực tuyến [cho người khác]; dịch vụ đăng ký thuê bao gói phương 

tiện truyền thông [cho người khác]; dịch vụ bán buôn văn phòng phẩm, đồ chơi cho trẻ 

em, dụng cụ và thiết bị nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ nghe nhìn điện tử, đĩa dvd chứa hình 

ảnh, thiết bị và máy móc viễn thông, mỹ phẩm, dụng cụ âm nhạc, dụng cụ thể thao, đồ 

chơi, trò chơi, sách, tạp chí, ứng dụng cho thiết bị di động [phần mềm ghi sẵn hoặc có thể 

tải về], bánh kẹo, ngũ cốc đã chế biến, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn,  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-25994 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 16.1.1; 16.1.4; A16.1.5; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, xám, xanh dương, hồng, bạc.
(731) CJ ENM CO., LTD.   (KR) 

870-13, Gwacheon-daero, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức buổi hát thử giọng cho ca sĩ; lập kế hoạch cho buổi biểu diễn 

giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; 
dịch vụ karaoke; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; học viện khiêu vũ [giáo dục]; sản 
xuất các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp âm nhạc kỹ thuật số qua thiết bị di động, 
không tải xuống được; tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; 
nhiếp ảnh; cho thuê sách và các xuất bản phẩm khác [dịch vụ thư viện cho thuê; xuất bản 
sách và tạp chí dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy liên 
quan đến diễn xuất, hát hoặc nhảy; sắp xếp các buổi trình diễn/trưng bày cho mục đích 
giải trí; dịch vụ hoạt náo viên; cung cấp tiện nghi cho phim, buổi biểu diễn, vở kịch, âm 
nhạc hoặc giáo dục đào tạo cụ thể là cho thuê thiết bị âm thanh, cho thuê thiết bị ánh sáng 
dùng cho trường quay hoặc nhà hát, cho thuê các thiết bị điện ảnh; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; 
cung cấp thông tin giải trí thông qua một trang web; sản xuất bản thu thanh; trình diễn 
buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp; hướng dẫn, giảng dạy luyện tập âm nhạc; cho thuê bản 
thu âm thanh thông qua mạng trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử, không tải 
xuống được; huấn luyện [đào tạo]; sản xuất các chương trình truyền hình; cho thuê đồ 
trang trí sân khấu biểu diễn; phóng viên ảnh; cung cấp chương trình truyền hình, không 
tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp các chương trình giải trí 
đa phương tiện bằng truyền hình, băng thông rộng, không dây và trực tuyến, không tải 
xuống được; dịch vụ đặt vé cho các sự kiện giải trí, thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2019-25995 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.13.25; A9.3.19 
(731) CHANG, HUI-YUN   (TW) 

No. 184, Jingxin St., Zhonghe Dist., New 
Taipei City 235, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ chế phẩm để tắm cho cơ thể [dùng cho 

người]; dịch vụ bán lẻ dụng cụ làm đẹp, cụ thể là dụng cụ trang điểm; quảng cáo; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-25996 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) TINGYI (CAYMAN ISLANDS) 

HOLDING CORP.   (KY) 

P.O. Box 309 Ugland House, Grand 

Cayman KY1-1104, Cayman Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa dừa; sữa đậu nành; sữa 

chua; pho mát; bơ; bơ thực vật; đậu phụ; nước đậu nấu đông; thạch dùng làm thực phẩm; 

thịt viên. cốm, thịt là thành phần chủ yếu; dầu ăn được; mỡ ăn được; thịt; chiết xuất từ 

thịt; thịt nấu đông; thịt đã qua bảo quản; thực phẩm chế biến sẵn làm từ thịt; xúc xích; gia 

cầm, không còn sống; thực phẩm chế biến sẵn từ gia cầm; cá, không còn sống; thực phẩm 

chế biến sẵn từ cá; lươn, không còn sống, thực phẩm chế biến sẵn từ lươn; khoai tây thái 

lát; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính là khoai tây hoặc đậu; sữa gạo. 

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà có bổ sung sữa, sữa là thành phần thứ yếu; đồ uống 

trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; kem; 

đường fructô cho mục đích nấu ăn; đường mantôzơ; đường glucôzơ ăn được; mật ong; bột 

hạnh nhân dạng sệt dùng làm thực phẩm; gạo; bột gạo; nước cháo; thực phẩm làm từ gạo; 

bánh mì; sô cô la; kẹo; bánh bích-quy; bánh quy; bánh cuộn chứa trứng; bánh ngọt; bánh 

kếp; bánh pút-đinh; bánh bột nhào; bánh quy giòn, bảnh gạo; bánh đậu xanh; bột khoai 

tây dùng làm thực phẩm; bột khoai lang; bột ngô; thực phẩm làm từ bột ngô; bột mì; tinh 

bột dùng cho thực phẩm; bột sắn; bột đậu nành; xốt [gia -vị] để trộn món sa lát; vụn bánh 

mì; bột ngũ cốc; bột yến mạch; cháo; mì; mì ăn liền; bột dạng sệt dùng cho thực phẩm; 

nước xốt thịt [gia vị]. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng có ga; đồ uống không cồn; đồ uống từ trái cây không chứa 

cồn; nước ép trái cấy; sirô dùng pha chế đồ uống; chế phẩm dùng pha chế đồ uống.  
 

 

 
(210) 4-2019-25997 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.1; 1.15.11 (540) 

  

(731) Lê Văn Hoan  (VN) 
25 An Cư 1, phường An Hải Bắc, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chính quán ăn, nhà hàng tự thực hiện; 

dịch vụ quán cafe. 
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(210) 4-2019-25998 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 3.7.16; 3.7.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
yến sào Đảo Việt  (VN) 
71/1/51 đường D1, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; bột, tinh bột và chế phẩm ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2019-26000 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.2 
(731) Nguyễn Văn Duy  (VN) 

ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Hàng điện tử như: loa; đầu máy hát karaoke; đầu đọc đĩa kỹ thuật số; máy thu 
hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer). 

 

 
(210) 4-2019-26001 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 5.3.16; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

Hoàng Oanh  (VN) 
Số 83/4 Lâm Đình Trúc, khu phố 6, 
phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm (hoá chất); phụ gia chống thấm; hóa chất dùng trong ngành 

xây dựng. 
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2019-26002 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16; 26.1.1; 14.1.1; 

A14.1.3 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhựa Vy Phát  

(VN) 
49/23 Trần Quý, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 20: Van bằng nhựa dùng cho đường ống nước. 

 

 
(210) 4-2019-26003 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.4.11 
(591) Xanh cô ban, trắng. 
(731) Nguyễn Kim Tuấn  (VN) 

Số 4, ngách 249/20 Đội Cấn, phường 
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 06: Các phụ kiện dùng cho cửa kính bằng kim loại, cụ thể gồm: bản lề, kẹp, khóa, 

chốt, tay nắm (tay đẩy). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: các phụ kiện dùng cho cửa kính bằng kim loại, cụ 
thể gồm: bản lề, kẹp, khóa, chốt, tay nắm (tay đẩy). 

 

 
(210) 4-2019-26004 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần WILSON Việt 

Nam  (VN) 
Số 13, ngách 33, ngõ 521 Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; sàn không 

bằng kim loại. 
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(210) 4-2019-26008 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.9.12; A5.9.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, xanh dương, trắng. 
(731) Hợp tác xã rau an toàn Lộc 

Tiến  (VN) 
Số 4, đường số 10, ấp Tân Tiến, xã Xuân 
Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; cây giống rau các loại. 

 

 
(210) 4-2019-26009 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.24; A6.19.9; 26.1.2 
(591) Cam, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, trắng, xanh dương. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp cây ăn trái đồi SABI  
(VN) 
ấp 2A, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống; rau cỏ tươi; hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2019-26010 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.17; 2.9.14; A2.9.15; 24.1.1; 25.5.5 
(591) Đen, nâu, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện khí 
BOERSHE  (VN) 
Tầng 6, số 26, lô 6, khu 4, 1CC, ngõ 71, 
đường Lê Văn Lương, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh chất lỏng; thiết bị làm lạnh nước; thiết bị và máy làm đá lạnh. 
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(210) 4-2019-26011 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.11; A5.3.15; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, nâu. 

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ nông nghiệp Lộc Xuân  (VN)
ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; trồng cây nông nghiệp; trồng cây ăn trái. 
 

 
(210) 4-2019-26012 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; 

A26.1.18 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh chế biến thực 
phẩm ROYAL BAKERY  (VN) 
Thôn Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh bích quy. 
 

 
(210) 4-2019-26013 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; A26.4.18; 26.4.7 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh trà sữa 2 Rô  
(VN) 
382 đường Song Hành, ấp Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp trà sữa do nhà hàng thực 

hiện.; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-26014 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; A11.1.2 
(731) Lê Văn Hương  (VN) 

Số 1A, An Sơn, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn; bột để làm bánh; bánh kẹo; thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo. 

 

 
(210) 4-2019-26015 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.19 
(591) Da cam đất, trắng. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH PADA TRAVEL  
(VN) 
Tầng 4, số 71 Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, đại lý bán vé máy bay; vận chuyển hành 

khách; dịch vụ cho thuê xe du lịch 
 
 

 
(210) 4-2019-26017 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá, hồng. 
(731) Nguyễn Thị Phương Anh  (VN) 

36 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ. 
 

Nhóm 45: Cho thuê đồ cưới; dịch vụ tổ chức nghi lễ hôn nhân; lập kế hoạch và tổ chức sự 
kiện (cưới hỏi, gặp mặt, sinh nhật). 
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(210) 4-2019-26018 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Giấy  

(VN) 
Số 11 Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng tắm; xà bông rửa tay. 
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa; khăn 
giấy bỏ túi. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa, tinh 
dầu, xà phòng tắm, xà bông rửa tay, giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy 
đa năng, giấy lụa, khăn giấy bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2019-26019 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty TNHH nội thất xây 

dựng thương mại Trà My  (VN) 
59/36A hẻm Vườn Điều, đường số 10, 
phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; giám sát công 

trình xây dựng; trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc nội ngoại thất; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình. 

 

 
(210) 4-2019-26021 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4; 26.4.7 
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-26022 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 5.3.20; A26.11.8 
(591) Xanh lá, hồng. 
(731) Nguyễn Thị Phương Anh  (VN) 

36 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ quay phim (quay camera) và chụp ảnh; tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
giải trí, giáo dục. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2019-26023 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Nâu, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH du lịch - dịch 

vụ Vệ Nữ  (VN) 
09 Thoại Ngọc Hầu, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ 

cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên 
đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; giữ 
chỗ lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2019-26024 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.4.2; A3.4.4; A3.4.24; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thanh Nhân 

Food  (VN) 
111/17 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 31: Gia cầm sống; heo sống; bò sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: gia cầm sống, heo sống, bò sống. 
 

 
(210) 4-2019-26025 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.6; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Huỳnh Thị Ngọc Hân  (VN) 

660 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đi chân (bít tất, vớ); mũ nón. 
 

Nhóm 35: Đại lí kí gửi, mua bán: quần áo, giày dép, đồ lót nam, đổ lót nữ, đồ đi chân (bít 
tất, vớ), mũ nón. 

 
 

 
(210) 4-2019-26027 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.9; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2019-26028 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đen, xám. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26029 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.9; A1.1.10; A1.1.2 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26030 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, xám. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
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(210) 4-2019-26031 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.9; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, xám. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26032 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.9; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26033 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
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(210) 4-2019-26034 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.9; 1.13.1; 

A1.13.10; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, trắng.

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26035 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, trắng.

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26036 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển. 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần á Châu  (VN) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới và quản lý bất động sản; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng 

khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ. 
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(210) 4-2019-26037 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; 

sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2019-26038 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; 

sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2019-26039 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; 

sữa rửa mặt. 
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(210) 4-2019-26040 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; 

sữa rửa mặt. 
 
 

(210) 4-2019-26041 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; 

sữa rửa mặt. 
 
 

(210) 4-2019-26042 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.12 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc; sữa rửa mặt; 

nước hoa. 
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(210) 4-2019-26043 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.12 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem trị mụn (mỹ phẩm); nước hoa; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; tinh 

dầu. 
 

 
(210) 4-2019-26044 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.11.3; A26.11.12 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại WU MI  (VN) 
A2/11A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem trị mụn (mỹ phẩm); nước hoa; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; tinh 

dầu. 
 

 
(210) 4-2019-26046 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần OPTIMAX  (VN)
Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch dạng lỏng dưỡng trắng da toàn thân (lotion); kem dưỡng 

trắng da toàn thân; kem dưỡng trắng da mặt; tinh chất dưỡng trắng da (serum); kem 

dưỡng ẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, son môi, dung dịch dạng lỏng dưỡng 

trắng da toàn thân (lotion), kem dưỡng trắng da toàn thân, kem dưỡng trắng da mặt, tinh 

chất dưỡng trắng da (serum), kem dưỡng ẩm. 
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(210) 4-2019-26047 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.5; A24.17.6; 24.13.1 
(591) Đen, hồng. 
(731) Công ty cổ phần OPTIMAX  (VN)

Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem trị mụn nano nghệ (mỹ phẩm); tinh chất trị mụn (serum); gel trị 
mụn (mỹ phẩm); dung dịch dạng lỏng trị mụn (mỹ phẩm); dung dịch se khít lỗ chân lông. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, son môi, kem dưỡng da, kem trị mụn 
nano nghệ (mỹ phẩm), tinh chất trị mụn (serum), gel trị mụn (mỹ phẩm), dung dịch dạng 
lỏng trị mụn (mỹ phẩm), dung dịch se khít lỗ chân lông. 

 

 
(210) 4-2019-26048 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 26.13.1; 2.9.14; 2.9.1; A5.3.13; 

25.5.25; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng nghệ, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần OPTIMAX  (VN)

Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 
(511)   Nhóm 05: Trà giảm cân dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ 

sung chất dinh dưỡng [dùng cho mục đích y tế]; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục 
đích làm đẹp. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất 
dinh dưỡng, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích làm đẹp, chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y, trà giảm cân dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26049 (220) 12.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Hồng. 
(731) Công ty cổ phần OPTIMAX  (VN)

Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem chống nắng; nước dưỡng trắng da; kem dưỡng trắng da; kem 

dưỡng ẩm; dung dịch dưỡng ẩm. 

 

Nhóm 05: Trà giảm cân dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ 

sung chất dinh dưỡng [dùng cho mục đích y tế]; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục 

đích làm đẹp. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem chống nắng, son môi, nước dưỡng 

trắng da, kem dưỡng trắng da, kem dưỡng ẩm, dung dịch dưỡng ẩm, kem tẩy tế bào chết, 

thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng sử dụng 

cho mục đích làm đẹp, chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2019-26050 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 

(591) Xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đỏ, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ phát triển 
giáo dục hòa nhập Biển Dương  
(VN) 
Số 74, Trần Quốc Toản, khối 6, phường 

Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tư vấn giáo dục đào tạo; dịch vụ hướng dẫn giảng 

dạy. 
 

 
(210) 4-2019-26052 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.11.13; A9.3.20 

(591) Đen, xanh dương nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ S-Line Việt Nam   (VN) 
60 đường Trần Quang Diệu, phường « 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt kim; vải sử dụng trong ngành dệt; vải đay; vải lanh; vải gai; vải tơ nhân 

tạo.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; tất; váy.  
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(210) 4-2019-26053 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mẫn  (VN) 
18 Cao Bá Quát, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-26055 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Trắng, cam, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển tiềm 
năng con người ISTAR  (VN) 
Tầng 12b, tháp Tây, tòa nhà Hancorp 
Plaza, số 72, đường Trần Đăng Ninh, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; sách.  
 

Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 
tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2019-26056 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Bá Đức  (VN) 
Số 5B tỉnh lộ 5, thôn 4, Cư Êbur, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk      

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn màu đen Nhật Bản; sơn phủ; sơn; sơn lót.  
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(210) 4-2019-26057 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

 
(731) Vũ Minh Hưng  (VN) 

338 Thắng Lợi, tổ 41 Quỳnh Lôi, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội           

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-26058 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinco Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 1, lô TT3-15, KĐTM Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Chất để giặt; chất để tẩy rửa, tẩy dầu mỡ [trừ loại dùng trong hoạt động sản 

xuất và dùng cho mục đích y tế]; xà phòng.  
 

Nhóm 35: Buôn bán chất tẩy rửa, tẩy dầu mỡ, chất để giặt, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2019-26059 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư Southland  (VN) 
Lô S-9, đường Tân Tập Long Hậu, KCN 
Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su lỏng; cao su tổng hợp; vật liệu cao su để đắp lốp xe; vật liệu cao su để 
đắp lại lốp xe; cao su hòa tan; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu nhồi bằng 
cao su hoặc chất dẻo; sợi bằng cao su, trừ loại dùng trong ngành dệt; nhựa mủ [cao su], 
latec [cao su]. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; đánh giá bất 
động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1149 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-26060 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.1; A24.15.11; 

24.15.21 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ văn hóa Đinh Tị  (VN) 
Tổ 9 tập thể Sân Bay, phường Long Biên, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách; truyện tranh; sổ tay; lịch; đồ dùng giảng dạy và học tập [trừ thiết bị giảng 

dạy]; văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo và trưng bày các sản phẩm, cụ thể: sách, truyện 

tranh, sổ tay, lịch, đồ dùng giảng dạy và học tập, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản sách báo; dịch vụ xuất bản sách báo điện tử trực tuyến; dịch 

vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-26061 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; 1.3.1; A5.1.16; A5.1.8; 7.1.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ UTOPIA ECO LODGE  
(VN) 
Số 46/158/111 phố Ngọc Hà, phường 

Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận 

chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách sạn; 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2019-26063 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 10.3.7; 3.9.18; 25.12.1; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Mặt Trời   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 

chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; đóng gói và lưu 
giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2019-26064 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lâm Trường An  (VN) 
286 quốc lộ 50, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản (định giá bất động sản); môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; 
phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; dịch 
vụ giám sát việc xây dựng công trình; sơn nội thất và ngoại thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-26065 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lâm Trường An   (VN) 
286 quốc lộ 50, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản (định giá bất động sản); môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê 
căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; cho thuê bất động sản.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; 
phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; dịch 
vụ giám sát việc xây dựng công trình; sơn nội thất và ngoại thất.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-26067 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội 

khô; dầu xả tóc. 
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(210) 4-2019-26069 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Halo Group  
(VN) 
01 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị sạc cho ắc quy 

điện; sạc ắc quy cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2019-26070 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần ILIBEAUTY 
COSMETICS   (VN) 
Số 97, tổ 9, phường Kiến Hưng, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2019-26071 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Liêu Sử Sìn  (VN) 
159/272 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; bơm khí nén; bơm ly tâm; bơm sục khí cho bể nuôi cá cảnh; 

màng chắn của máy bơm; ống thổi [bộ phận của máy móc]. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy bơm nước, bơm khí nén, bơm ly tâm, bơm sục 

khí cho bể nuôi cá cảnh, màng chắn của máy bơm, ống thổi [bộ phận của máy móc]. 
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(210) 4-2019-26072 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; 5.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH gỗ BSR  (VN) 

Số 24A đường Cầm Bá Thước, phường 
07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy ép [máy dùng cho mục đích công nghiệp]; máy nén [máy móc]; máy ép 

viên nén [máy móc]; máy gia công gỗ; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; máy nông nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy ép [máy dùng cho mục đích công nghiệp], máy 
nén [máy móc], máy ép viên nén [máy móc], máy gia công gỗ, động cơ không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ, máy nông nghiệp. 

 

(210) 4-2019-26073 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Tạ Minh Phước  (VN) 

210 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; bơm khí nén; bơm ly tâm; bơm sục khí cho bể nuôi cá cảnh; 

màng chắn của máy bơm; ống thổi [bộ phận của máy móc]. 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy bơm nước, bơm khí nén, bơm ly tâm, bơm sục 
khí cho bế nuôi cá cảnh, màng chắn của máy bơm, ông thổi [bộ phận củn máy móc]. 

 

 
(210) 4-2019-26079 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xanh, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
xuất nhập khẩu thang máy 
TAZA  (VN) 
Căn 28 nhà C1 khu Đồng Bát Tập thể 
bệnh viện 19-8, tổ dân phố số 10, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1154 

(210) 4-2019-26081 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18; A24.15.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2019-26082 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SAMMY FASHION  
(VN) 
274/39/30 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã 
Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2019-26083 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; 5.3.16; 19.7.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 

Hùng Phát   (VN) 
Thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả, măng sấy, măng (đã qua chế biến).  
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả, măng tươi (chưa qua chế biến). 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu men lá.  
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(210) 4-2019-26084 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.13.1; A1.13.15; 26.13.25 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may ba lô túi xách KITY BAGS  
(VN) 
10 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô du lịch; ba lô học sinh; cặp công sở; túi du lịch; túi xách tay; vali.  

 

 
(210) 4-2019-26085 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) PERFETTI VAN MELLE S.p.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7 - 20020 Lainate (MI) 
- Italy  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 
kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; kẹo bạc hà; bánh ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm.  

 

 
(210) 4-2019-26086 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3 
(591) Xanh nước biển, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng địa 
ốc và thẩm mỹ Hoa Phượng 
Đỏ  (VN) 
Căn hộ BH03-01 khu đô thị Vinhomes 
Imperial Hải Phòng, số 1 đường Bạch 
Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; gel xoa bóp (trừ loại dùng cho mục đích y tế); sữa 
làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); kem làm trắng da; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; giới thiệu sản 
phẩm; marketing; quảng cáo.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; xoa bóp; dịch vụ trị liệu; chăm sóc 
sức khỏe.  
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(210) 4-2019-26087 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ROTHY'S, INC.   (US) 

501 Pacific Avenue, San Francisco CA 

94133, United States  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân; quần áọ, cụ thể là áo sơ mi, áo sơ mi mặc chung với áo 

xmôking, áo phông ngắn tay, áo sơ mi thể thao, áo thun polo, áo nỉ, áo nịt len, áo ngoài 

mặc chui đầu, quần dài, quần nỉ, quần soóc, áo choàng, áo ba lỗ, quần dài bằng vải din, 

quần, quần bằng vải kaki, quần lửng của phụ nữ, quần soóc dùng trong môn điền kinh, 

quần soóc nam, quần ngắn, quần soóc dùng trong môn đánh gôn, váy, áo váy, bộ quần áo 

tắm, quần áo lót, bít tất ngắn cổ, áo len dài tay, áo vét, áo gilê mặc ngoài, bộ quần áo giữ 

ấm, bộ quần áo liền ôm sát thân, áo liền quần bó sát của diễn viên xiếc, múa, quần áo bó, 

quần ống bó giữ ấm chân; mũ nón và đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, tấm che nắng 

làm đồ đội đầu, dải băng buộc đầu, khăn rằn; phụ kiện quần áo, cụ thể là, khăn dùng như 

thắt lưng, khăn choàng, khăn choàng vai giữ ấm tay, găng tay hở ngón, găng tay. 

 
 

(210) 4-2019-26088 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(731) Vương Thị Hải Yến  (VN) 
Căn hộ 12A3, chung cư La Astoria 1, 

383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình 

Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa, váng sữa, sữa chua, phô mai, bột ăn dặm, cháo ăn dặm, bình sữa, 

dụng cụ vệ sinh bình sữa, dụng cụ tập cho bé ăn dặm, dụng cụ tập ăn cho bé, yếm cho bé, 

đồ sơ sinh, thời trang trẻ em, đai và địu giữ bé, xe đẩy em bé, xe tập đi, xe đạp trẻ em, túi 

đựng đồ cho mẹ và bé, ô tô điện trẻ em, xe máy điện trẻ em, ghế ngồi xe cho em bé, đèn 

ngủ, chăn chiếu màn, giường cũi trẻ em, nôi trẻ em, túi ngủ cho em bé, nệm, ga, tấm quây 

cũi em bé, tấm chắn và chặn giường để bé không ngã, tông đơ và kéo cắt tóc, dung dịch 

giặt xả, dụng cụ cắt móng tay trẻ em, bô vệ sinh, đệm lót bồn cầu, bỉm và tã giấy, tủ đựng 

thuốc gia đình, túi chườm, dụng cụ chặn cầu thang và chắn cửa, mỹ phẩm cho em bé, thiết 

bị báo giám sát và báo trẻ khóc từ xa, máy phun sương tạo ẩm trong phòng, máy đuổi 

muỗi, đèn bắt muỗi, thảm chơi cho em bé, đồ chơi trẻ em, đồ chơi bằng gỗ. 
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(210) 4-2019-26089 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INNO VTS  (VN) 
65/58 Tăng Nhơn Phú, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: đào tạo nghiệp vụ về: quản lý kinh doanh, kinh doanh quốc tế, công nghệ 
thông tin.  

 

 
(210) 4-2019-26090 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Tín Phát   (VN) 
Số 14 Điện Biên, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, matit bề mặt kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-26091 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Tín Phát   (VN) 
Số 14 Điện Biên, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, matit bề mặt kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-26092 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Tín Phát   (VN) 
Số 14 Điện Biên, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, matit bề mặt kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-26093 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.5.25; 2.1.8; A2.1.16; A2.1.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; chất  chiết từ quả 
không chứa cồn; nước ép trái cây, nước quả ép; nước [đồ uống]; đồ uống tăng lực; nước 
chanh; chế phẩm không cồn để làm đồ uống; nước ngọt. 

 
 

 
(210) 4-2019-26094 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt    (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế. 

 
 

 
(210) 4-2019-26095 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2019-26096 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-26097 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-26098 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Biovagen Việt Nam   (VN) 
Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-26100 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.3.2; A26.3.7 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ True Group  (VN) 
Số 2 ngõ 353 đường Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-26101 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thuốc lá Đà Nẵng  (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-26102 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.3.1; A25.3.7; A25.3.13; A25.1.10 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Tăng Huệ Liên  (VN) 
122 Tân Khai, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chao 

 
 

 
(210) 4-2019-26104 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.21; 7.3.11; A24.15.7; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm A-ASEA  (VN) 
Thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị, nước sốt, mù tạt, dấm, mì ăn liền, tương ớt. 

 
 

 
(210) 4-2019-26105 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9; 

A26.4.18 
(591) Vàng đồng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nhà hàng Shanti  (VN) 
371C Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-26106 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.4; A26.3.5; A26.4.18; A5.3.15; 

A5.3.13 
(591) Đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Tuấn  (VN) 
270/6 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-26107 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Street Beer  
(VN) 
145 Bà Huyện Thanh Quan, phường 09, 
quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2019-26108 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.1.5 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Triệu Quang Hùng  (VN) 
Đội 2, thôn Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện 
Sapa, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, váy, áo kimono, giày dép, mũ (nón), khăn quàng cổ, ca vát, 

túi xách, balô, ví, băng đô cài tóc. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 
nội thất; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật. 
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(210) 4-2019-26109 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.15.15; 1.15.5; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cảnh Duy  (VN) 
Thôn Tăng Lợi, xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; mật 

ong. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
ca cao, mật ong, trà túi lọc, bánh, kẹo, nước ép trái cây, nước ngọt, nước si rô hoa quả, 
tinh bột nghệ, sô cô la, kem. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2019-26110 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.13; 26.3.1 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Acare  (VN) 

122/2 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP LEADER (IP 

LEADER CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Móc treo bằng kim loại sơn tĩnh điện (dành cho siêu thị cửa hàng); khóa chặn 

chống trộm gắn đầu móc treo (dành cho siêu thị, cửa hàng); giá đỡ chống trộm máy tính 
bảng (dành cho siêu thị, cửa hàng); tấm tôn đục lỗ bằng kim loại (để treo và trưng bày sản 
phẩm); thanh nhôm T cài móc treo (dành cho siêu thị, cửa hàng); bộ thanh ray tay đỡ gắn 
tường (để treo và trưng bày sản phẩm dành cho siêu thị, cửa hàng). 

 
 

(210) 4-2019-26111 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Newdays  
(VN) 
14 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-26112 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm đông dược Viogia  (VN) 
150/1B ấp Tam Đông, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 30: Trà (chè) đóng gói. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà (chè) đóng gói, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2019-26113 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; A25.3.3; A26.11.8 

(731) Công ty TNHH nhựa Long 
Thành  (VN) 
08 Kim Biên, phường 13, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm: đồ đạc 

nội thất bằng nhựa, nhựa gia dụng và công nghiệp như: tủ, bàn, ghế, giá, kệ, rổ, giỏ dùng 

cho gia đình, lọ đựng gia vị, đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, tách, chén, cốc, 

ca, bình, thùng rác, thớt (đồ dùng cho nhà bếp), khay đựng, phễu, lược chải đầu, bàn chải 

đánh răng, dao cạo râu, giá để các vật dụng trong nhà vệ sinh, làn (giỏ) đi chợ, lồng bàn, 

thau (chậu), xô, khay úp ly, sọt, chậu hoa, bình đựng nước uống, chai đựng nước, thùng 

đựng gạo, khay đựng cơm, chai nhựa rỗng, bình đựng đá bằng nhựa (bình cách nhiệt), 

thùng nhựa có nắp (đựng thủy hải sản hoặc trái cây), ca cách nhiệt, hũ nhựa (pet) để đựng 

bánh kẹo, đồ chơi trẻ em bằng nhựa, phụ tùng ô tô và phụ tùng xe máy, linh kiện điện tử 

như chíp, bo mạch, thẻ rút tiền, máy vi tính. 
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(210) 4-2019-26114 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 5.3.16; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lục đậm, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) 1. Đặng Thị Thúy An  (VN) 
Đông Phú 2, phường Đồng Tâm, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

2. Nguyễn Thái Sơn  (VN) 
Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

3. Bùi Trung Kiên  (VN) 
Phố 2, đường Hùng Vương, phường 
Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

4. Nguyễn Hồng Minh  (VN) 
70 Trần Phú, phường Liên Bảo, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 

và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-26115 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.7.25; 26.3.1; 5.5.19; A5.5.22; 26.4.2; 

25.1.25 
(591) Xanh nước biển, xám, trắng, nâu, đỏ, 

hồng. 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED  (VG) 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá các loại. 

 

 
(210) 4-2019-26116 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Ngọc Thúy  (VN) 

C22 tập thể Hà Thủy, tổ 110, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
 

(210) 4-2019-26117 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.3.1; 26.1.1 

(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH nhựa Long 
Thành  (VN) 
08 Kim Biên, phường 13, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm: đồ đạc 

nội thất bằng nhựa, nhựa gia dụng và công nghiệp như: rổ, giỏ dùng cho gia đình, lọ đựng 

gia vị, đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, tách, chén, cốc, ca, bình, thùng rác, thớt 

để cắt dùng cho nhà bếp, khay nhựa, phễu nhựa, lược chải đầu, bàn chải đánh răng, dao 

cạo râu, giá để các vật dụng trong nhà vệ sinh, làn (giỏ) đi chợ, lồng bàn, thau (chậu), xô 

nhựa, khay úp ly, sọt, chậu hoa, bình đựng nước uống, chai đựng nước, thùng đựng gạo, 

khay đựng cơm, chai nhựa rỗng, bình đựng đá bằng nhựa (bình cách nhiệt), ca cách nhiệt, 

hũ nhựa (pet) để đựng bánh kẹo, bình sữa cho trẻ em đồ chơi bằng nhựa, quả bóng dùng 

trong trò chơi trẻ em bằng nhựa, bể bơi bằng nhựa (đồ chơi), phao bơi bằng nhựa (đồ 

chơi), dụng cụ rèn luyện thể hình bằng nhựa, xe đồ chơi bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-26118 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 7.3.11 

(731) Nguyễn Ngọc Thúy  (VN) 
C22 tập thể Hà Thủy, tổ 110, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 
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(210) 4-2019-26119 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 

5.3.6; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh lam, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH nhựa Long 
Thành  (VN) 
08 Kim Biên, phường 13, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm: đồ đạc 

nội thất bằng nhựa, nhựa gia dụng và công nghiệp như: rổ, giỏ dùng cho gia đình, lọ đựng 

gia vị, đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, tách, chén, cốc, ca, bình, thùng rác, thớt 

để cắt dùng cho nhà bếp, khay nhựa, phễu nhựa, lược chải đầu, bàn chải đánh răng, dao 

cạo râu, giá để các vật dụng trong nhà vệ sinh, làn (giỏ) đi chợ, lồng bàn, thau (chậu), xô 

nhựa, khay úp ly, sọt, chậu hoa, bình đựng nước uống, chai đựng nước, thùng đựng gạo, 

khay đựng cơm, chai nhựa rỗng, bình đựng đá bằng nhựa (bình cách nhiệt), ca cách nhiệt, 

hũ nhựa (pet) để đựng bánh kẹo, bình sữa cho trẻ em đồ chơi bằng nhựa, quả bóng dùng 

trong trò chơi trẻ em bằng nhựa, bể bơi bằng nhựa (đồ chơi), phao bơi bằng nhựa (đồ 

chơi), dụng cụ rèn luyện thể hình bằng nhựa, xe đồ chơi bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2019-26120 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá mạ. 

(731) Công ty TNHH ứng dụng tiến 
độ khoa học công nghệ 
Hoàng Lâm  (VN) 
Số 20, tổ 8A, khu 2B, phường Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm sinh 

học dùng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, chế 

phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2019-26121 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt 

nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất công nghiệp; 

rượu/cồn; bột giấy. 

 

Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; dược thảo; thuốc dành cho thú y; thuốc trừ sâu; 

chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; thuốc diệt chuột. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; hạt (ngũ cốc); cá còn sống; quả tươi; hạt giống thực 

vật; cây. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 

người khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm: phân bón, hoá chất dùng trong 

nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, hoá 

chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 

ký sinh trùng, hoá chất công nghiệp, bột giấy, sơn, véc ni, chất tẩy rửa gia dụng, mỹ 

phẩm, nhiên liệu, thuốc dành cho thú y, thuốc trừ sâu, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, 

thuốc diệt chuột, dược phẩm, két sắt an toàn, kim loại trắng, máy nông nghiệp, máy công 

cụ, máy ấp trứng, bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, dụng cụ cắt, máy vi 

tính, điện thoại di động, thiết bị và dụng cụ y tế, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 

sáng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, xe đạp, xe kéo, xe máy, pháo hoa, hợp chất dẫn lửa, đồ 

trang sức, đồ kim hoàn, dụng cụ đo thời gian (đồng hồ), nhạc cụ, văn phòng phẩm, nhựa, 

mủ [cao su], vật liệu cách nhiệt, cách điện, túi xách, vali, vật liệu giả da, vật liệu xây dựng 

phi kim loại, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế), dụng cụ nấu ăn không dùng điện, pha lê, vải 

bạt, dây thừng, bao tải để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu để rời, chỉ, sợi, vật 

liệu dệt, vải, chăn, hoa nhân tạo, trái cây nhân tạo, đồ dùng để trang trí tóc, chiếu, giấy 

dán tường, đồ chơi, trò chơi, thực phẩm đã qua chế biến (thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả), 

gạo, cà phê, bánh kẹo, gia vị, trà, thực phẩm cho động vật, ngũ cốc, hạt giống thực vật, 

thực phẩm tươi sống (cá, tôm, quả tươi), bia, đồ uống không cồn, rượu, đồ uống có cồn, 

thuốc lá. 
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(210) 4-2019-26122 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Nâu, xanh dương, xanh lá cây, da cam. 

(731) NATURE'S FRIEND CO., LTD.  (KR) 

6, Yulgok - Ro, 5-Gil, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

nước hoa; chế phẩm làm sạch (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-26123 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.6; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Nâu, xanh dương, xanh lá cây, da cam. 

(731) NATURE'S FRIEND CO., LTD.  (KR) 

6, Yulgok - Ro, 5-Gil, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

nước hoa; chế phẩm làm sạch (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-26124 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) ARKEMA INC.  (US) 

900 First Avenue, King of Prussia, 

Pennsylvania 19406, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong sản xuất sơn và 

chất phủ; chất phụ gia hóa học cho sơn và chất phủ; polyme để sử dụng trong sản xuất 

hàng hóa thương mại, công nghiệp và gia dụng; hợp phần polyme và polyme để sử dụng 

trong sản xuất hàng hóa thương mại và công nghiệp; hợp phần polyme và polyme để sử 

dụng trong sản xuất sơn và chất phủ; nhựa tổng hợp; nhựa tổng hợp sử dụng trong sản 

xuất sơn và chất phủ. 
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(210) 4-2019-26125 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đen, vàng. 
(731) BNUTRITION PTY LTD  (AU) 

1 Para Road, Tanunda 5352, South 
Australia, Australia  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xoa bóp, không 

chứa thuốc; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; xà phòng không chứa 
thuốc; nước hoa; nước xức tóc (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng; nước làm thơm 
mát miệng (hơi thở), không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược (dược liệu); chế 
phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chế phẩm dùng cho liệu pháp chữa 
bệnh phủ tạng; chế phẩm điều trị có chứa thảo dược; sản phẩm có chứa các vi khuẩn có 
lợi dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y 
tế; chế phẩm vitamin; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sản phẩm chăm 
sóc da có chứa thuốc; dầu y tế; chế phẩm để làm thơm mát hơi thở (có chứa thuốc); chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

(210) 4-2019-26126 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2019-26127 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 

cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 

phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 

từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 

cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-26128 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-26129 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 

Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-26130 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An  (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành trứng; sữa mạch nha; sữa đậu đen; sữa đậu nành dâu tây; sữa 

đậu nành lạc. 
 
 

(210) 4-2019-26131 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Đỏ hồng, trắng, xanh dương, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần y dược 

VIETLIFE  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tương; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2019-26132 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26133 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26134 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-26135 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26136 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26137 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-26138 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Đào Văn Kiên  (VN) 
Thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; máy hút mùi; chậu rửa bát; chậu rửa mặt; bếp từ. 
 

Nhóm 20: Gương; giường; tủ đựng quần áo; ghế; bàn làm việc; đệm. 
 
 

 
(210) 4-2019-26139 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Lê Sỹ Tiên  (VN) 
Số nhà 5 đường số 03-08 đường Gamuda, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (amply); micrô; đầu đọc kỹ thuật số; thiết bị truyền phát tín 

hiệu điện tử. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 
quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-26140 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 25.5.2; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
nước sạch Green Tek  (VN) 
Số 110 lô L1 khu 31 ha, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

quạt điện; quạt làm mát không khí; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thiết bị lọc nước, bình lọc nước uống, thiết bị và máy móc để 
tinh lọc nước, quạt điện, quạt làm mát không khí, bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện, 
bát, đĩa, cốc, chén, đèn điện. 
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(210) 4-2019-26141 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Áo phông ngắn tay; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; tất; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2019-26142 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Áo phông ngắn tay; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; tất; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2019-26143 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Thuê phương tiện chở hàng; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; vận tải hàng 

không; cất giữ hàng hoá; dịch vụ giao hàng. 
 
 

(210) 4-2019-26144 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) PENG WENXUN  (CN) 

No.4, Wenjiao Sushe, Wuyun Town, 
Jiexi County, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Thuê phương tiện chở hàng; vận tải đường biển; vận tải bằng ô tô; vận tải hàng 

không; cất giữ hàng hoá; dịch vụ giao hàng. 
 

 
(210) 4-2019-26145 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Nghĩa  (VN) 
ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng nông sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu và sản 

phẩm nhựa, nguyên liệu và sản phẩm gỗ. 
 

 
(210) 4-2019-26146 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 3.7.10 

(591) Vàng đồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Monobind 
Việt Nam  (VN) 
Số 1, đường 16, KDC Him Lam, phường 

Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua chế biến; tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2019-26147 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Lê Sỹ Tiên  (VN) 
Số nhà 5 đường số 03-08 đường Gamuda, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 
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(210) 4-2019-26148 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Lê Sỹ Tiên  (VN) 
Số nhà 5 đường số 03-08 đường Gamuda, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (amply); micrô; đầu đọc kỹ thuật số; thiết bị truyền phát tín 

hiệu điện tử. 
 

 
(210) 4-2019-26149 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; quạt điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2019-26150 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 26.3.1; 26.15.15 

(591) Ghi, xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Xuân Thủy   (VN) 
Đội 18, thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội              

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2019-26151 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Lan Anh  (VN) 
05 Nguyễn Quyền, phường Trương Thì, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán các sản phẩm: thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị 

và máy móc để tinh lọc nước.  
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(210) 4-2019-26152 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Trương Khắc Cường  (VN) 
Đường Bình Than, xã Khả Lễ, huyện Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh                              

 

(511)   Nhóm 11: Quạt làm mát không khí; đèn chiếu sáng; nồi cơm điện; thiết bị điều hòa không 

khí; tủ lạnh; bình đun nước nóng. 
 

 
(210) 4-2019-26153 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại công nghệ Arega  
(VN) 
99 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội               

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử nước cho chất thải thực phẩm; thiết bị lọc nước uống; bộ lọc nước 

uống; bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc làm sạch nước; thiết bị 

và máy móc tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị tiệt trùng nước. 
 

 
(210) 4-2019-26154 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 2.1.1; 2.3.1; 

26.1.1 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Thịnh   (VN) 
Số 85 Ngô Đức Đệ, phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản 

phẩm: đồ thủ công mỹ nghệ, các tác phẩm nghệ thuật bằng chất liệu: vải thổ cẩm của các 

dân tộc thiểu số, vải, lụa, giấy, gỗ, da, bạc, đồng, gốm sứ, mây, tre, các sản phẩm thân 

thiện với môi trường như ống hút, mỹ phẩm, xà phòng thủ công hữu cơ, thực phẩm hữu 

cơ, cây cảnh, hoa tươi, quần áo, túi, ví.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách và vận 

chuyển hàng hoá; sắp xếp các chuyến du lịch: đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn 

khách du lịch.  
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(210) 4-2019-26155 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.4; A1.1.12 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Thanh Phú   (VN) 
1047/9/6A1 đường tỉnh lộ 43, khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chua, nem chua, thịt ướp thính gạo, thịt trâu hun khói, thịt lợn hun khói, 

thịt muối.  
 

Nhóm 35: Mun bán thịt chua, nem chua, thịt ướp thính gạo, thịt trâu hun khói, thịt lợn hun 
khó, thịt muối.  

 
Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-26156 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông phẩm 
hữu cơ Đông Dương      (VN) 
3055 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

(210) 4-2019-26157 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Nâu, trắng, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông phẩm 
hữu cơ Đông Dương     (VN) 
3055 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2019-26158 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông phẩm 
hữu cơ Đông Dương    (VN) 
3055 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2019-26160 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Hùng Sơn  (VN) 
Số 1/401 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đệm, mành rèm bằng chất liệu gỗ, tre, sậy (đồ nội thất).  

 

Nhóm 24: Các loại vải dệt và vải phủ dùng cho gia đình.    

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, đồ gỗ nội thất, mành rèm. 
 

 
(210) 4-2019-26161 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Hùng Sơn    (VN) 
Số 1/401 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Gìấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đệm, mành rèm bằng chất liệu gỗ, tre, sậy (đồ nội thất).   

 

Nhóm 24: Các loại vải dệt và vải phủ dùng cho gia đình.    

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, đồ gỗ nội thất, mành rèm. 
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(210) 4-2019-26162 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Hùng Sơn    (VN) 
Số 1/401 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Gìấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đệm, mành rèm bằng chất liệu gỗ, tre, sậy (đồ nội thất).  
 

Nhóm 24: Các loại vải dệt và vải phủ dùng cho gia đình.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, đồ gỗ nội thất, mành rèm. 
 

 
(210) 4-2019-26163 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Hùng Sơn   (VN) 
Số 1/401 Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Gìấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đệm, mành rèm bằng chất liệu gỗ, tre, sậy (đồ nội thất).  
 

Nhóm 24: Các loại vải dệt và vải phủ dùng cho gia đình.     
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm, đồ gỗ nội thất, mành rèm. 
 

 
(210) 4-2019-26164 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.1.1; A2.1.23; 

A2.3.23; 2.3.1 
(591) Vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH đào tạo và 

chăm sóc sắc đẹp Luhis  (VN) 
Số 69 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe.  
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(210) 4-2019-26166 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Ngô Văn Hùng  (VN) 

Cụm 1, xã Đan Phượng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm sử dụng trên da; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc 

sắc đẹp; kem bôi tay; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, mỹ phẩm sử dụng trên da, mỹ 
phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc sắc đẹp, kem bôi tay, mặt nạ làm đẹp, mặt nạ mỹ 
phẩm, chế phẩm tẩy trang, kem chống lão hóa, mỹ phẩm cho tóc và da đầu, chất thơm 
khuếch tán, son dưỡng môi, son môi, đồ trang điểm (mỹ phẩm), thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-26167 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Đen, vàng. 
(731) Ngô Duy Uyên Linh  (VN) 

Khu 7, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da; chế phẩm rửa âm 

đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm, 
kem dưỡng da, chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn sức khỏe; 
dịch vụ trị liệu; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26168 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nhật Minh   (VN) 
Tổ 3, thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang       
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(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu từ thảo dược 

dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2019-26169 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Lê Trần Trà My  (VN) 
43/5 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thờt trang, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách, bóp (ví), son 

môi, tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26170 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 24.17.24; 26.1.1; 26.2.7; 

A26.11.7; 26.11.3 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luxdi Việt Nam  
(VN) 
544 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hàng 

hóa và hành khách; đại lý vé máy bay, tàu hỏa; tổ chức, điều hành các chuyến du lịch.  
 

 
(210) 4-2019-26171 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.5.1; A26.4.18 

(591) Xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JIJI - B  (VN) 
Số 141/63 Tám Danh, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thờí trang nam, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2019-26172 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 19.3.1; 19.3.6; 19.7.1 

(591) Đỏ xanh, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Minh Đức   (VN) 
8 Lê Ngô Cát, phường Tân Chính, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà ướp lạnh; trà; gia vị thập 

cẩm; hạt đã xử lý dùng làm gia vị.   

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khai vị không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ 

uống hỗn hợp không có cồn; nước chanh; chiết xuất từ trái cây không có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-26173 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Lê Minh Đức   (VN) 
8 Lê Ngô Cát, phường Tân Chính, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà ướp lạnh; trà; gia vị thập 

cẩm; hạt đã xử lý dùng làm gia vị.   

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khai vị không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ 

uống hỗn hợp không có cồn; nước chanh; chiết xuất từ trái cây không có cồn. 
 

 
(210) 4-2019-26175 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; 26.4.4; A26.4.18; 26.3.23 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 
Huy   (VN) 
Số 22-24 ngõ 23 tổ dân phố số 3, phường 

Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị các loại: bột ca ri bơ; ngũ vị hương; bột ca ri nghệ; bột húng lìu; bột 

nghệ; bột điều.  
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(210) 4-2019-26176 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; A26.1.14; A26.1.18; A7.1.9 
(591) Đen, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng, vàng, nâu, hồng, xanh lam. 
(731) Nguyễn Bá Mạnh   (VN) 

Thôn Chợ Chàng, thị trấn Tây Đằng, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc trị trĩ; thuốc trị bệnh. 
 
 

(210) 4-2019-26177 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.3.1; A26.3.5; 26.4.4; 

24.15.21 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công Ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại Hoa Thiên  
(VN) 
89 đường S11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng (bóng đèn); thiết bị điện gia dụng dùng để nấu nướng, sưởi 
ấm, làm lạnh; thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2019-26178 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.1.18; 3.7.16 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Vùng Đất Yến   (VN) 
Số 13, đường 17, khu phố 5, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] vật liệu xây dựng bằng kim loại để xây nhà yến, vật liệu 
xây dựng phi kim loại để xây nhà yến, dụng cụ làm tổ yến, dụng cụ khai thác (thu hoạch) 
yến. 
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(210) 4-2019-26179 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Vàng, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại Hoa Thiên  
(VN) 
89 đường S11, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị điện gia dụng dùng để nấu nướng, sưởi ấm, làm 

lạnh; thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2019-26180 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) J'S CO., LTD.   (KR) 

#501, Hanyang building, 72, World Cup 
buk-ro 4-gil, Mapo-gu, Seoul 03993, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; sữa tắm; chế phẩm chăm 

sóc tóc; dầu gội đầu; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem chống nắng (không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm tẩy rửa tạo bọt dùng cho cá nhân; kem dưỡng thể; đồ 
trang điểm (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2019-26181 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) J'S CO., LTD.   (KR) 

#501, Hanyang building, 72, World Cup 
buk-ro 4-gil, Mapo-gu, Seoul 03993, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; sữa tắm; chế phẩm chăm 

sóc tóc; dầu gội đầu; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem chống nắng (không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm tẩy rửa tạo bọt dùng cho cá nhân; kem dưỡng thể; đồ 
trang điểm (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2019-26182 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, trắng. 
(731) CHICKEN SUNSOO CO., LTD.   (KR) 

25, Geumhosan-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng được thực hiện trong phạm vi nhượng quyền thương mại; 

dịch vụ nhà hàng giao hàng tại nhà; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng và phục vụ ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng (đồ ăn, thức uống được mang đi); quán rượu.  

 

 
(210) 4-2019-26183 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) TEH TAI SPRING BED (MATTRESS) 

CO., LTD.   (TW) 
No.450, Taizi rd., Rende Dist., Tainan 
City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ giường, đệm lò xo và 
giát giường.  

 

(210) 4-2019-26184 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.4.7 
(591) Đen, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH phụ liệu may 

mặc Trúc Long   (VN) 
Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt kim; vải không dệt; vải len; chăn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: vali, túi xách, da thuộc và 
giả da, sợi và chỉ thêu, vải dệt kim, vải không dệt, vải len, thảm, chăn, đệm, giày dép, 
quần áo, chỉ khâu.  
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(210) 4-2019-26185 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A5.5.22; 5.5.19; 17.5.1 
(591) Đỏ, cam đất, vàng đậm, vàng nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, xanh lá 
cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu. 

(731) VECTOR HORIZON LIMITED c/o 
OVERSEAS MANAGEMENT 
COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.  
(VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm vệ sinh; chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; chất thay thế cà phê; ca cao; bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc; bánh 
kẹo; xốt và gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-26186 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 26.1.1; 26.13.1; A26.11.12; 

26.11.3 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thế Giới Xanh 

Green World Corp   (VN) 
Bản Xăm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan; cà phê hạt rang xay.  

 

 
(210) 4-2019-26187 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) AKTIESELSKABET AF 21. 

NOVEMBER 2001    (DK) 
Fredskovvej 5, DK - 7330 Brande, 
Denmark   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính mắt có màu; kính râm; bao/hộp kính 

đeo mắt.   
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Nhóm 14: Đồ trang sức bằng kim loại quý và đá quý; đồ giả trang sức; khuy măng sét; 
ghim cài ca vát; đá quý; đá nhân tạo; đồng hồ đeo tay; đồng hồ.   

 
Nhóm 35: Tập hợp các loại hàng hóa vì lợi ích của người khác (không bao gồm việc vận 
chuyển các hàng hóa này) cho phép khách hàng có thể thuận tiện xem và mua sắm các 
loại hàng hóa này thông qua các cửa hàng bán lẻ, các cửa hàng bán buôn, các cửa hàng 
bên trong cửa hàng (shop-in-shop) hoặc thông qua các phương tiện điện tử. 

 

 
(210) 4-2019-26188 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài   (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; son môi; 

kem(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2019-26192 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 

Căn hộ W2401 Tòa Tháp Tây, Indochina 
Plaza Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thuộc nhóm này); đồ đi ở chân (thuộc nhóm này); đồ đội đầu (thuộc 

nhóm này); tạp dề (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt; đồng phục. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn; dịch vụ bán lẻ; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến qua máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến (tất cả các dịch vụ kể trên liên quan 
đến các lĩnh vực sau: hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân 
bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo 
quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghlệp, sơn, vecni, chất 
chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật, chất để tẩy trắng và 
các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng 
không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc cơ thể, 
dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, chế 
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phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất 
dinh dưỡng sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng 
cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường (dạng 
thô họặc bán thành phẩm) và hợp kim của kim loại thường, quặng kim loại, vật liệu xây 

dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ chứa đựng 
bằng kim loại để lưu giữ và vận chuyển, két sắt an toàn, máy công cụ, động cơ (trừ loại 
động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), cơ cấu ghép nối và truyền động 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp hoặc nông cụ, 
trừ loại thao tác thủ công, máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm 
tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám 
sát, cấp cứu, thiết bị giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến 
đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, dvd và các phương 
tiện ghi kỹ thuật số khác, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, máy vi tính, phần mềm máy tính, thiết bị dập 
lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, 
dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người 
tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, búp bê tình 
dục, đồ chơi tình dục, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên 
bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, 
kim loại quý và các hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý, 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông, ấn phẩm, vật liệu để 
đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho gia đình, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, tấm, màng 
mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa 
pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca dạng thô và bán thành phẩm và các chất thay thế cho những 
vật liệu này, bán thành phẩm chất dẻo và nhựa sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, 
bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da, da động 
vật và da sống, túi hành lý và túi xách, ví, túi mua hàng, túi cho thể thao, ba lô, cặp da, 
vali, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, vòng cổ, dây buộc và trang phục cho 
động vật, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, 
asphan, hắc ín, bitum, công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi 
kim loại, đồ đạc văn phòng, đồ đạc trường học, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), 
gương, khung ảnh, thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, 
sừng, xương, râu cá voi hoặc xà cừ thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách vàng, 
đá bọt, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, 
vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây 
dựng, đồ chứa đựng bằng thủy tinh, sành, sứ, giá đỡ nến, cốc đựng nến, đồ gốm cho mục 
đích gia dụng, đồ trang trí bằng sứ, bình pha cà phê không dùng điện, bộ nồi nấu không 
dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, dụng cụ mỹ phẩm, lọ đựng gia vị, cốc, chén, 
tách, bát đĩa, thiết bị khử mùi  dùng cho cá nhân, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, terra-
cotta hoặc thủy tinh, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ nhà bếp, hộp đựng 
bữa ăn trưa, đồ dùng tẩy trang, dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay, 
ấm, bình, hộp đựng xà phòng, bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, dây thừng, lưới, lều 
(trại) và vải nhựa (vải dầu), vải bạt bằng chất liệu dệt hoặc vật liệu tổng hợp, buồm, bao bì 
đựng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu chất đống, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, trừ giấy, 
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bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi, chỉ, sợi và chỉ len, vải, vải 
lanh để phủ dùng trong nhà, rèm bằng vải dệt hoặc chất dẻo, chăn, khăn phủ giường, tấm 
trải phủ giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải hoặc chất dẻo, vỏ nệm, rèm cửa ra vào, khăn 
mặt bằng vải, màn chống muỗi, áo gối, tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải hoặc giấy, túi ngủ, 
khăn trải bàn bằng giấy hoặc không bằng giấy, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay 
(trang phục), thắt lưng (trang phục), yếm dãi, yếm, cà vạt, khăn quàng cổ, tất, đồng phục, 
áo mưa, đăng ten và đồ thêu, ruy băng, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim 
băng, hoa nhân tạo, đồ trang trí cho tóc, tóc giả, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn lát 
sàn nhà, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, thiết bị chơi trò chơi video, dụng cụ thể dục thể 
thao, đồ trang hoàng cây noel, thiết bị tập thể dục, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng 
đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, gậy đánh gôn, vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể 
thao), giầy trượt pa-tanh, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, bơ, mứt ướt, đậu phụ, cà phê, chè, ca cao, cà 
phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt 
và kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở. muối, tương hạt cải, dấm, 
nước xốt (gia vị), gia vị, nước đá, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, rau và quả tươi, 
thảo dược tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật sống, thức 
ăn và đồ uống chọ động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống 
khộng có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống, đồ uống có cồn, rượu, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm, xì gà hộp xì 
gà, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, tẩu thuốc lá, bật lửa). 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; định giá 
bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến môi giới bất động sản; 
dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến cho thuê bất động sản; dịch vụ cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến quản lý bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và 
tư vấn liên quan đến định giá bất động sản. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du 
lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; tham quan (du lịch); đại lý vé máy 
bay; đại lý du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tham quan (du lịch). 

 
Nhóm 41: Điều hành các lớp thể dục thể hình; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe; huấn luyện (đào tạo). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm 
trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê địa điểm để tổ chức 
các sự kiện; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dịch vụ spa); dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; tư vấn trong lĩnh vục chăm sóc da, làm 
đẹp, chăm sóc sức khỏe và trị liệu. 
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(210) 4-2019-26193 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 

Căn hộ W2401 Tòa Tháp Tây, Indochina 
Plaza Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thuộc nhóm này); đồ đi ở chân (thuộc nhóm này); đồ đội đầu (thuộc 

nhóm này); tạp dề (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt; đồng phục. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn; dịch vụ bán lẻ; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ đặt hàng 
trực tuyến qua máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến (tất cả các dịch vụ kể trên liên quan 
đến các lĩnh vực sau: hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân 
bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo 
quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghlệp, sơn, vecni, chất 
chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật, chất để tẩy trắng và 
các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng 
không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và chăm sóc cơ thể, 
dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, chế 
phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất 
dinh dưỡng sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng 
cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường (dạng 
thô họặc bán thành phẩm) và hợp kim của kim loại thường, quặng kim loại, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, cáp và dây kim loại thường 
không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ chứa đựng 
bằng kim loại để lưu giữ và vận chuyển, két sắt an toàn, máy công cụ, động cơ (trừ loại 
động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), cơ cấu ghép nối và truyền động 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), công cụ nông nghiệp hoặc nông cụ, 
trừ loại thao tác thủ công, máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm 
tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám 
sát, cấp cứu, thiết bị giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến 
đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, dvd và các phương 
tiện ghi kỹ thuật số khác, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, máy vi tính, phần mềm máy tính, thiết bị dập 
lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, 
dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người 
tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, búp bê tình 
dục, đồ chơi tình dục, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm 
lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên 
bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, 
kim loại quý và các hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý, 
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đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông, ấn phẩm, vật liệu để 
đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho gia đình, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, tấm, màng 
mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa 
pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca dạng thô và bán thành phẩm và các chất thay thế cho những 
vật liệu này, bán thành phẩm chất dẻo và nhựa sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, 
bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da (thô hoặc bán thành phẩm) và giả da, da động 
vật và da sống, túi hành lý và túi xách, ví, túi mua hàng, túi cho thể thao, ba lô, cặp da, 
vali, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, vòng cổ, dây buộc và trang phục cho 
động vật, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, 
asphan, hắc ín, bitum, công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi 
kim loại, đồ đạc văn phòng, đồ đạc trường học, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), 
gương, khung ảnh, thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, 
sừng, xương, râu cá voi hoặc xà cừ thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách vàng, 
đá bọt, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, 
vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây 
dựng, đồ chứa đựng bằng thủy tinh, sành, sứ, giá đỡ nến, cốc đựng nến, đồ gốm cho mục 
đích gia dụng, đồ trang trí bằng sứ, bình pha cà phê không dùng điện, bộ nồi nấu không 
dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, dụng cụ mỹ phẩm, lọ đựng gia vị, cốc, chén, 
tách, bát đĩa, thiết bị khử mùi  dùng cho cá nhân, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, terra-
cotta hoặc thủy tinh, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ nhà bếp, hộp đựng 
bữa ăn trưa, đồ dùng tẩy trang, dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay, 
ấm, bình, hộp đựng xà phòng, bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, dây thừng, lưới, lều 
(trại) và vải nhựa (vải dầu), vải bạt bằng chất liệu dệt hoặc vật liệu tổng hơp, buồm, bao bì 
đựng để lưu trữ và vận chuyển vật liệu chất đống, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, trừ giấy, 
bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi, chỉ, sợi và chỉ len, vải, vải 
lanh để phủ dùng trong nhà, rèm bằng vải dệt hoặc chất dẻo, chăn, khăn phủ giường, tấm 
trải phủ giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải hoặc chất dẻo, vỏ nệm, rèm cửa ra vào, khăn 
mặt bằng vải, màn chống muỗi, áo gối, tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải hoặc giấy, túi ngủ, 
khăn trải bàn bằng giấy hoặc không bằng giấy, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, găng tay 
(trang phục), thắt lưng (trang phục), yếm dãi, yếm, cà vạt, khăn quàng cổ, tất, đồng phục, 
áo mưa, đăng ten và đồ thêu, ruy băng, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim 
băng, hoa nhân tạo, đồ trang trí cho tóc, tóc giả, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn lát 
sàn nhà, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, thiết bị chơi trò chơi video, dụng cụ thể dục thể 
thao, đồ trang hoàng cây noel, thiết bị tập thể dục, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng 
đánh gôn, có hoặc không có bánh xe, gậy đánh gôn, vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể 
thao), giầy trượt pa-tanh, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, bơ, mứt ướt, đậu phụ, cà phê, chè, ca cao, cà 
phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt 
và kẹo, kem lạnh, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, 
nước xốt (gia vị), gia vị, nước đá, các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến, rau và quả tươi, 
thảo dược tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật sống, thức 
ăn và đồ uống chọ động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống 
không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống, đồ uống có cồn, rượu, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm, xì gà hộp xì 
gà, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, tẩu thuốc lá, bật lửa). 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; định giá 
bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến môi giới bất động sản; 
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dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến cho thuê bất động sản; dịch vụ cung 
cấp thông tin và tu vấn liên quan đến quản lý bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và 
tư vấn liên quan đến định giá bất động sản. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du 
lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho việc vận tải; tham quan (du lịch); đại lý vé máy 
bay; đại lý du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến vận chuyển hành 
khách; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tham quan (du lịch). 

 

Nhóm 41: Điều hành các lớp thể dục thể hình; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khỏe; huấn luyện (đào tạo). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm 
trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho thuê địa điểm để tổ chức 
các sự kiện; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dịch vụ spa); dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; tư vấn trong lĩnh vục chăm sóc da, làm 
đẹp, chăm sóc sức khỏe và trị liệu.  

 
 

(210) 4-2019-26195 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonhashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn dùng cho tóc (thuốc nhuộm tóc); chế phẩm để phủ màu, nhuộm và tạo 
màu cho tóc.  

 

 
(210) 4-2019-26196 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A11.3.3; 

26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Loan Hường  (VN) 

Khu 6, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2019-26197 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Mộc 

Linh   (VN) 
Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội, son môi. 
 

 
(210) 4-2019-26198 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23 
(591) Nâu, vàng, xanh lá, trắng. 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi gà Đất 

Việt  (VN) 
Đưòng Hồ Biều Chánh, ấp Lăng Hoàng 
Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt gà, thịt đã được bảo quản, món ăn nấu sẵn chủ yếu từ thịt gà, chiết 
xuất của thịt, trứng gà. 

 

 
(210) 4-2019-26199 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) NANJING RONGSHILIANCHUANG 

CATERING MANAGEMENT CO., 
LTD.   (CN) 
(Jiangning High-tech Park) 19F, 20F, 
Youzhi Bldg, No. 29 Kejian Rd, 
Jiangning District, Nanjing, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 
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(210) 4-2019-26200 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Quốc  (VN) 
378/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ lạc; bơ cacao dùng cho thực phẩm; bơ; chất phết lên bánh trên cơ sở hạt; 

quả hạch đã chế biến; dầu dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Sôcôla; cacao; trà; kem lạnh; bánh ngọt; bánh kẹo; quả hạch bọc sôcôla; chất 
phết lên bánh trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; kẹo 
lạc; bột đậu. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện (giáo dục); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo 
thực hành; tiến hành, tổ chức hội thảo (đào tạo); tổ chức, tiến hành hội thảo; huấn luyện 
(đào tạo). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-26201 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GUANGZHOU CLOCK GALLERY 

WATCH INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 
One of the self-edited No.202 shops, at 
No. 297, Hanyun Road, Baiyun Dist, 
Guangzhou, CHINA 510000 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ chạy điện; vỏ đồng hồ; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay là đồ trang 

sức; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức. 
 
 

(210) 4-2019-26202 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 

P412 nhà B, Hồ Đình, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-26203 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Đỗ Văn Hải  (VN) 
P412 nhà B, Hồ Đình, phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2019-26204 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC  (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 

Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-26205 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(731) Đặng Hồng Phúc  (VN) 
350 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ pademark 

(pademark co.,ltd.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh. 
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(210) 4-2019-26206 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Đen, vàng. 
(731) Trần Thùy Trang  (VN) 

34 ngách 100/59 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trưng Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm gồm: cà phê, chè, ca cao, gạo bột sắn và bột 

cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, kem lạnh, đường, mật 
ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, nước đá, 
thịt, các sản phẩm từ thịt, gia cầm, thủy sản, rau củ quả tươi và qua chế biến; mua bán 
giày dép, quần áo, vải, ví da, dây lưng, túi xách, hàng da và giả da, vàng, bạc, đồ trang sức 
bằng kim loại quý, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hoa tươi, cây cảnh; mua bán máy 
móc thiết bị văn phòng như máy in, máy fax, máy phô tô, tủ đựng tài liệu bằng sắt, đồ 
dùng văn phòng phẩm (như giấy bút, kẹp tài liệu, file đựng tài liệu), máy tính và thiết bị 
ngoại vi, phần mềm, linh kiện điện tử viễn thông; mua bán máy móc, thiết bị của máy 
nông nghiệp, máy xây dựng, máy khai khoáng, thiết bị điện, dây diện, thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị vệ sinh, xe đạp, xe máy, ô tô và các phụ tùng của chúng; mua bán gạch, ngói, cát, 
sỏi, xi măng, gạch ốp lát, đá ốp lát, sơn; mua bán đồ gia dụng như nồi cơm điện, tủ lạnh, 
máy giặt, lò vi sóng, bếp điện từ, máy xay sinh tố, máy rửa bát, máy sấy tóc, máy sấy 
quần áo, nồi, xoong, chảo dùng điện và không dùng điện, rổ rá xô chậu bát đĩa ấm chén; 
dịch vụ giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động; dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư vấn, 
quản lý và điều hành kinh doanh; đấu giá bất động sản. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản; mua bán, cho thuê bất động sản; đầu tư 
tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy và đường 
hàng không; dịch vụ kho bãi như cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp 
hàng hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh thư tín và hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-26207 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xây 
dựng môi trường Đức Hiếu  
(VN) 
32/4A Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 
quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 

 

 
(210) 4-2019-26208 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 2.1.20; A2.1.24; A25.7.5; 25.5.25; 

A26.11.12; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, vàng, đen, xám, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát AROMA  (VN) 
Đường Nguyễn Thiện Thuật, tổ dân phố 
Yên Tập, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống hoa quả có cồn; rượu vang; rượu 

vôtca; đồ uống được chưng cất. 
 

 
(210) 4-2019-26209 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 2.1.20; A2.1.24; A25.7.5; 25.5.25; 

A26.11.12; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, xám, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát AROMA  (VN) 
Đường Nguyễn Thiện Thuật, tổ dân phố 
Yên Tập, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống hoa quả có cồn; rượu vang; rượu 

vôtca; đồ uống được chưng cất. 
 

 
(210) 4-2019-26210 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH nước khoáng 

thiên nhiên ORIS  (VN) 
Lô đất diện tích 10.445 m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống tinh khiết [đồ uống]; nước khoáng có muối 
lithi [đồ uống]; nước đóng chai [đồ uống]; nước đóng bình [đồ uống]; nước hoa quả [đồ 
uống]. 

 

 
(210) 4-2019-26211 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH nước khoáng 

thiên nhiên ORIS  (VN) 
Lô đất diện tích 10.445 m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống tinh khiết [đồ uống]; nước khoáng có muối 

lithi [đồ uống]; nước đóng chai [đồ uống]; nước đóng bình [đồ uống]; nước hoa quả [đồ 
uống]. 

 

 
(210) 4-2019-26212 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH nước khoáng 

thiên nhiên ORIS  (VN) 
Lô đất diện tích 10.445 m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống tinh khiết [đồ uống]; nước khoáng có muối 

lithi [đồ uống]; nước đóng chai [đồ uống]; nước đóng bình [đồ uống]; nước hoa quả [đồ 
uống]. 

 
 

 
(210) 4-2019-26213 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH nước khoáng 

thiên nhiên ORIS  (VN) 
Lô đất diện tích 10.445 m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống tinh khiết [đồ uống]; nước khoáng có muối 
lithi [đồ uống]; nước đóng chai [đồ uống]; nước đóng bình [đồ uống]; nước hoa quả [đồ 
uống]. 

 

 
(210) 4-2019-26214 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 3.7.17 
(731) Công ty TNHH nước khoáng 

thiên nhiên ORIS  (VN) 
Lô đất diện tích 10.445 m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống tinh khiết [đồ uống]; nước khoáng có muối 

lithi [đồ uống]; nước đóng chai [đồ uống]; nước đóng bình [đồ uống]; nước hoa quả [đồ 
uống]. 

 

 
(210) 4-2019-26215 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH nước khoáng 

thiên nhiên ORIS  (VN) 
Lô đất diện tích 10.445 m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước hoa quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước ngọt; đồ 

uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống tăng lực; nước khoáng [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2019-26216 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ, nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Đức Thọ  (VN) 
Đội 3, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu tranh ảnh nghệ thuật tranh ảnh trang trí nội 

thất; tư vấn quản lý kinh doanh; kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ cố vấn và tư 
vấn nghiệp vụ thương mại. 
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ 
soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác. 

 

 
(210) 4-2019-26218 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty Cổ phần Phát triển 

Công nghệ Sinh học  (VN) 
Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, 
thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng; trái cây tươi; sầu riêng tươi. 

 

 
(210) 4-2019-26219 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.2; 1.15.23; 26.1.1; A24.15.13 
(591) Đỏ, đen. 
(731) ELIG BRAKE TECHNOLOGIES 

CORP.  (TW) 
No. 449, Jhongshan Rd., Jinshan Dist., 
New Taipei City 208, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến cơ cấu phanh, bộ phận và phụ tùng 

cho xe ô tô; bán buôn hoặc bán lẻ liên quan đến cơ cấu phanh, bộ phận và phụ tùng cho 
xe ô tô; đại lý xuất nhập khẩu; mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác]; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-26221 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) YANG, JONGYUN  (KR) 

201ho, 46-6, Hwarangmok-ro, Jung-gu, 
Incheon, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm phủ màu cho tóc; chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm nhuộm màu tóc; 

chế phẩm khử màu và nhuộm màu cho tóc; chế phẩm nhuộm tóc dạng kem; chế phẩm tẩy 
và tạo màu cho tóc. 
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(210) 4-2019-26222 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) RAJAX NETWORK & TECHNOLOGY 

(SHANGHAI) CO., LTD.  (CN) 
Room 507, No. 788 Zhenbei Road, 
Putuo District, Shanghai, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, 

có thể tải về; máy đọc thẻ đục lỗ dùng cho văn phòng [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán 
dẫn; sợi quang; bộ cảm biến giúp chuyển đổi sang tín hiệu có thể đo hoặc thu thập được 
bởi thiết bị khác; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; mũ bảo hiểm; thiết bị 
báo động bằng âm thanh; rô bốt có hình dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo; phần 
mềm ứng dụng có thể tải về dùng cho điện thoại di động; thiết bị nhận dạng khuôn mặt 
người; thiết bị liên lạc; thiết bị tương tác thực tế ảo loại choàng đầu; máy bỏ phiếu tự động 
có bản chất là máy vi tính thông minh; máy đếm tiền; kính lúp [quang học]; thiết bi đo 
lường; com pa đo có rãnh trượt; thiết bị dập lửa; thiết bị điều chỉnh nhiệt; trạm nạp điện 
cho xe cộ chạy điện; chíp điện tử; pin điện; thiết bị đo, dùng điện; dây điện; kính đeo mắt; 
thiết bị điện phân; màn hình huỳnh quang; phim hoạt hình; thiết bị và dụng cụ để cân, 
nam châm trang trí; dụng cụ quan sát; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị đếm 
bước chân; chương trình máy vi tính, có thể tải về; thiết bị điều hướng cho xe cộ lắp sẵn 
máy vi tính bên trong; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị điều khiển từ xa; 
cột thu lôi; máy ảnh; đèn tín hiệu neon; thiết bị và hệ thống máy móc phát tia x, không 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị phát hiện tiền giả. 

 
Nhóm 16: Giấy bao gói; xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm in; bản in khắc; con dấu [đóng 
dấu]; khăn giấy để tẩy trang; mực; tranh áp phích quảng cáo; đồ dùng văn phòng, trừ bàn, 
ghế, kệ, tủ; dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng]; giấy can; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị 
giảng dạy]; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; tạp chí xuất bản định kỳ; vật liệu để nặn; 
bút lông dùng cho họa sĩ) giấy; tượng nhỏ bằng giấy bồi; dụng cụ vẽ; bảng vẽ; phấn cho 
thợ may; giấy bìa chống thấm [văn phòng phẩm]. 

 
Nhóm 25: Khăn quàng cổ; áo khoác ngoài; quần yếm; mũ lưỡi trai; trang phục biểu diễn; 
trang phục giữ ấm chân; quần áo; mũ tắm; quần nịt bụng cho phụ nữ; quần áo chống thấm 
nước; giầy; quần áo cho người lái xe môtô; tã lót trẻ sơ sinh [trang phục]; quần áo bơi; 
trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]. 

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; kế toán; tái lập kinh doanh; tìm kiếm nguồn tài trợ; 
quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; bán lẻ chế phẩm dược, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cho thuê quầy bán hàng (giá, kệ bán hàng); quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; hỗ trợ điều hành kinh doanh; so sánh giá cả; xúc tiến bán hàng cho 
người khác; đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu việc làm; kiểm toán tài chính. 

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền dữ liệu theo dòng liên tục; phát sóng  
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không dây; phát sóng truyền hình; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; hãng tin 

tức; thông tin liên lạc bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; hoa tiêu; vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận hành các của 

kênh; đặt chỗ cho các chuyến đi; phóng vệ tinh nhân tạo cho người khác; vận tải bằng « 

tô; cho thuê trang phục lặn; đóng chai; vận tải hàng không; vận tải bằng đường ống dẫn; 

phân phối năng lượng; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; lưu kho hàng hóa; 

cho thuê xe lăn; cho thuê xe cộ; vận chuyển; chuyên chở bằng xe do động vật kéo. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kĩ thuật; đánh giá chất lượng; phân tích hệ thống máy tính; 

chuyển đổi dữ liệu cho dữ liệu và chương trình máy tính, không phải là chuyển đổi vật lý; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); lưu 

trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ và lập trình máy vi tính qua trang 

web; điện toán đám mây; lập bản đồ; trắc địa; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu sinh học; 

dự báo thời tiết; thử nghiệm vật liệu; thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết 

kế quần áo; xác thực tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ họa nghệ thuật; làm mưa nhân tạo; 

phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; kiểm định tài sản vô hình về 

mặt chất lượng, kỹ thuật và nội dung, không phải thẩm định giá; cân hàng hóa cho người 

khác; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; 

cung cấp nền tảng như một dịch vụ (paas), thiết kế trang chủ và trang web cho người 

khác. 

 

Nhóm 43: Cho thuê phòng họp; nhà nghỉ cho người hưu trí; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 

bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; cung cấp nơi nhốt động vật; trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; cho 

thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị chiếu sáng; không dùng cho trường quay hoặc nhà 

hát; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống;cho thuê thiết bị phân phối nước 

uống; cơ sở lưu trú tạm thời [khách hàng, nhà trọ]; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 

khách sạn; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại. 
 

 
(210) 4-2019-26223 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 
Số 15 ngách 31/1/18 Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bảng mạch điện tử, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị tự 

động hóa, công tắc điện, ổ cắm điện. 
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(210) 4-2019-26225 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; 1.3.1; 5.7.3; A5.5.22; A5.5.20; 

5.5.16; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Đen, trắng, nâu đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thuốc gia truyền 
Côn Sơn  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 3, đường Thanh Bình, 

phường Thanh Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh. 
 

 
(210) 4-2019-26226 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa dinh 
dưỡng quốc tế NIKAMILK  (VN) 
Ngõ 412, đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Thanh Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa đậu nành; sữa chua. 
 

 

 
(210) 4-2019-26227 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 11.3.14; A11.3.4; 5.3.20; A25.3.3; 

5.3.16 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Bùi Phạm ấm  (VN) 
ấp Phong Thới, xã Phong NÉm, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; trà; đồ uống cà phê có sữa. 
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(210) 4-2019-26228 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Lê Văn Quyết  (VN) 
Xóm 8, thôn Ngọc Thượng, xã Phùng 

Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; miếng lót bên trong giày; thắt lưng [trang phục]; dép; mũ. 
 

 
(210) 4-2019-26229 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.2.7; 26.4.4; 8.1.18; 25.5.25 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thu 
Phương  (VN) 
Số 9, phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè sầu riêng; chè thái; chè thập cẩm; chè thạch; chè khúc bạch. 
 

 
(210) 4-2019-26230 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần Gốm sứ CTH  
(VN) 
Khu 6, phường Thanh Vinh, thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; đất làm gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng 

kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khối lát, không bằng 

kim loại. 
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(210) 4-2019-26231 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Gốm sứ CTH  

(VN) 
Khu 6, phường Thanh Vinh, thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; đất làm gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng 

kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khối lát, không bằng 
kim loại. 

 
 

 
(210) 4-2019-26232 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 13.1.5; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) CPC CORPORATION, TAIWAN  (TW) 

No.2, zuonan rd., nanzi dist., kaohsiung 

city 81126, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu bánh răng; dầu động cơ; dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; 

dầu gia công kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-26233 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Thanh Nga  (VN) 
Xóm Trại Mới, thôn Vân Lũng, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách. 
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(210) 4-2019-26234 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 1.15.3; 26.7.25 
(731) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 

CO.,LTD  (CN) 
No. A-B-C Building, Xinghui Industrial 
Park, Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn chuyển mạch tần số cao; bộ chuyển đổi nguồn; thiết bị sạc cho pin 

điện; thiết bị sạc qua cổng USB; máy biến thế [điện]; thiết bị sạc không dây; bộ đảo điện; 
bảng mạch gắn mạch tích hợp; hệ thống quản lý nguồn điện (BMS); thiết bị ngoại vi máy 
vi tính. 

 

 
(210) 4-2019-26235 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.4; 26.4.9 
(731) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 

CO.,LTD  (CN) 
No. A-B-C Building, Xinghui Industrial 
Park, Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn chuyển mạch tần số cao; bộ chuyển đổi nguồn; thiết bị sạc cho pin 

điện; thiết bị sạc qua cổng USB; máy biến thế [điện]; thiết bị sạc không dây; bộ đảo điện; 
bảng mạch gắn mạch tích hợp; hệ thống quản lý nguồn điện (BMS); thiết bị ngoại vi máy 
vi tính. 

 

 
(210) 4-2019-26236 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 

CO.,LTD  (CN) 
No. A-B-C Building, Xinghui Industrial 
Park, Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan 
District, Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn chuyển mạch tần số cao; bộ chuyển đổi nguồn; thiết bị sạc cho pin 
điện; thiết bị sạc qua cổng USB; máy biến thế [điện]; thiết bị sạc không dây; bộ đảo điện; 
bảng mạch gắn mạch tích hợp; hệ thống quản lý nguồn điện (BMS); thiết bị ngoại vi máy 
vi tính. 
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(210) 4-2019-26237 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 

CO.,LTD  (CN) 

No. A-B-C Building, Xinghui Industrial 

Park, Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan 

District, Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn chuyển mạch tần số cao; bộ chuyển đổi nguồn; thiết bị sạc cho pin 

điện; thiết bị sạc qua cổng USB; máy biến thế [điện]; thiết bị sạc không dây; bộ đảo điện; 

bảng mạch gắn mạch tích hợp; hệ thống quản lý nguồn điện (BMS); thiết bị ngoại vi máy 

vi tính. 
 

 
(210) 4-2019-26238 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 

(591) Trắng, đen, cam. 

(731) Hé kinh doanh F£  (VN) 
Số 306 đường La Thành, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-26240 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.3.17; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí 
Bestay  (VN) 
Phòng 01, tầng 32, tòa G3, khu CNCX 

Vinhomes Greenbay, đường Đại lộ 

Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ đặt phòng khách sạn. 
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(210) 4-2019-26241 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương, nâu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Thành Lợi  (VN) 
Thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện 

ứng Hoà, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; phương tiện giao thông chạy điện; 

động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, marketing cho các sản phẩm sau: xe đạp, 

xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, hộp số 

cho phương tiện giao thông trên bộ, thiết bị chiếu sáng cho xe cộ, trục của xe cộ, phanh 

cho xe cộ, khung gầm xe cộ, tủ lạnh, máy sấy tóc, bếp điện, quạt điện dùng cho cá nhân, 

bình lọc nước uống, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị vệ 

sinh, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị dùng cho bồn tắm, dụng cụ nấu nướng dùng 

điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh, máy giặt, nhựa sử dụng trong sản xuất, nhựa để bao 

gói, nhựa nhân tạo, bán thành phẩm, nhựa dẻo, bán thành phẩm, nhựa nhân tạo để làm 

tấm ốp xe máy và xe đạp, bình sữa cho trẻ em bú, vú giả, núm vú giả của bình sữa cho trẻ 

em bú, núm vú giả cho em bé, van của bình sữa cho trẻ em bú. 

 

(210) 4-2019-26242 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.21; A25.7.6; A25.7.7 

(591) Da cam đậm, da cam nhạt, ghi đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển doanh nghiệp AZ HOMES  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà WMC, số 102 A-B-C 

Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo về marketing; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo kỹ năng sống; tổ chức sự 

kiện cho mục đích giáo dục. 
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(210) 4-2019-26243 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A9.5.9; A9.5.8 
(591) Da cam, trắng, ghi đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển doanh nghiệp AZ HOMES  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà WMC, số 102 A-B-C 
Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; nghiên cứu thị trường; quan hệ truyền thông; marketing mục tiêu; 

quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2019-26244 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
MAGICWALKER  (VN) 
A32/229 Nguyễn Thái Học, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo.  
 

Nhóm 26: Cúc áo; khuy. 
 

 
(210) 4-2019-26245 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 1.15.15; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
(731) WATER FU BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD  (TW) 
No. 2, Ln. 9, Anzhong St., Luzhu Dist., 
Taoyuan City 338, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem làm trắng da; mặt nạ dưỡng da dạng kem; mặt 

nạ làm đẹp; kem chăm sóc da (mỹ phẩm); kem tái tạo da (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm; bán buôn và bán lẻ thiết bị y tế. 
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(210) 4-2019-26246 (220) 15.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.8; 26.1.2; 25.5.1; A11.3.4; A11.3.3; 

A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 
Số nhà 17/20 khu phố Bình Phước A, 
phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2019-26248 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Mai Trọng Minh  (VN) 

96 phố Định Công, phường Định Công, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; nguyên 
liệu làm thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-26249 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A16.1.11 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Quốc Huy  (VN) 
Toà nhà DMC, 535 Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26250 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Phan Quốc Huy   (VN) 
Toà nhà DMC, 535 Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2019-26251 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 25.5.1 

(591) Đen, trắng, vàng nhạt, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Minh Tâm Bình Chánh  
(VN) 
Thửa đất số 1792, ấp 1, xã Tam Hiệp, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2019-26252 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TICK FULL LIFE  
(VN) 
9 đường §5 khu biệt thự Sài Gòn Pearl - 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống). 
 

 

 
(210) 4-2019-26253 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TICK FULL LIFE  
(VN) 
9 đường §5 khu biệt thự Sài Gòn Pearl - 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện.  
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(210) 4-2019-26254 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH TICK FULL LIFE  
(VN) 
9 đường §5 khu biệt thự Sài Gòn Pearl - 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); huấn luyện (đào tạo).  

 

 
(210) 4-2019-26255 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Vàng cam. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Kim VOJO 
Việt Nam  (VN) 
Số 01, ngách 42, ngõ 260 Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; thuốc đánh răng; xà phòng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, thuốc đánh răng, 
xà phòng.  

 

 
(210) 4-2019-26256 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đức Minh   (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện 

giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2019-26257 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.4; 2.1.22; 5.7.1; 5.7.27; 24.5.7; 

26.1.1 
(591) Nâu, da cam, đỏ, vàng, xám, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Khánh   (VN) 
148/3 Trần Khắc Chân, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cafe nhân tạo; đồ uống trên cơ sở café; café; café chưa rang; đồ uống café có 

sữa; hương liệu café.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; trang trí bánh; dịch vụ căng tin; 

dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-26258 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.4.18; 26.3.2 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tú Anh   (VN) 
590/29 ấp 1, phường Long Thới, quận 

Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ giáo dục được cung cấp 

bởi trường học; nhiếp ảnh; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 

dục]; đào tạo lại nghề.  

 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo; dịch vụ trợ giúp khách hàng; cho thuê quần áo dạ hội; hỗ trợ 

mặc áo kimono; tư vấn tạo phong cách riêng cho trang phục cá nhân; cho thuê két sắt. 
 

 
(210) 4-2019-26259 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Pháp Đăng  
(VN) 
558 Trường Sa, phường 02, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang 

web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 

cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về 

công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; tư vấn công nghệ.    

 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); 

dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; cấp 

giấy phép (dịch vụ pháp lý) trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2019-26260 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Pháp Đăng  
(VN) 
558 Trường Sa, phường 02, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang 

web cho người khác (dịch vụ công nghệ thông tin); dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 

cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về 

công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; tư vấn công nghệ.    

 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); 

dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; cấp 

giấy phép (dịch vụ pháp lý) trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2019-26261 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; A26.4.5; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH RESFOLIO   (VN) 
Số 45 đường 18, phường Bình Trưng 

Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ.  
 
 

(210) 4-2019-26262 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A3.4.4; 1.3.1; 25.12.1; 26.2.7 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Song 
Ngưu  (VN) 
3B57/1 tỉnh lộ 10, ấp 3, xã Phạm Văn 

Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2019-26263 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
năng lượng MCD Việt Nam  
(VN) 
Số 2 ngõ 279, đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính liên quan 
đến phát triển bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; bất động 
sản. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát việc xây 
dựng công trình; tư vấn xây dựng. 

 

 
(210) 4-2019-26264 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.13.25; 25.1.25 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thành Phát 
668   (VN) 
Khu 1 Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Tôn mạ màu; tấm lợp (tôn) bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Tấm lợp bằng nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán kim loại, quặng, sắt, thép, nhôm. 
 

Nhóm 40: Gia công tôn mạ màu. 
 

 
(210) 4-2019-26265 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Giặt ủi sạch  (VN) 
76 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là.  
 

 
(210) 4-2019-26267 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.25; A24.17.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ PIANO PLAZA   (VN) 
64 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh                 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ tư vấn, định hướng giáo dục; ghi âm và xuất 

bản âm nhạc; sáng tác, nghệ thuật và giải trí.  
 

 
(210) 4-2019-26269 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ 
hành Cuộc sống Việt  (VN) 
Số 4 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tham quan [du lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; 

đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách 
sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

 
(210) 4-2019-26270 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A25.7.21; 26.15.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư địa ốc 
VIETTINLAND 79   (VN) 
79 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại 

lý bất động sản.  
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(210) 4-2019-26271 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A24.15.7 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Lê 
House  (VN) 
27/16 Nguyễn Thành Hãn, phường Hoà 

Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 21: Thớt làm bằng kính cường lực dùng trong nhà bếp; thớt để cắt, băm, chặt thức 

ăn dùng trong nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thớt làm bằng kính cường lực dùng trong nhà bếp, thớt để cắt, băm, 

chặt thức ăn dùng trong nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2019-26272 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.25 

(591) Cam đậm, cam nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UFUTURE  
(VN) 
Số 133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-26273 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.17; 18.2.1 

(591) Xanh đậm, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UFUTURE  
(VN) 
Số 133 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp. 
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(210) 4-2019-26275 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Nhan Sắc 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 104, tổ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường, 

cơ sở hạ tầng khu dân cư; tư vấn giám sát công trình xây dựng; thi công các công trình 
xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường, cơ sở hạ tầng khu dân 
cư.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; tư vấn lập quy hoạch 
xây dựng; tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, cầu đường, cơ sở hạ tầng khu dân cư; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2019-26276 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Nhan Sắc 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 104, tổ 9, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường, 

cơ sở hạ tầng khu dân cư; tư vấn giám sát công trình xây dựng; thi công các công trình 
xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường, cơ sở hạ tầng khu dân 
cư.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; tư vấn lập quy hoạch 
xây dựng; tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, cầu đường, cơ sở hạ tầng khu dân cư; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2019-26279 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thanh Minh  (VN) 
111 đường 10, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Loa, ampli và các linh kiện của chúng; biến thế; dây truyền thông tin; ổ cắm 
điện. 

 
Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; máy pha cafe; hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2019-26280 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh Minh  (VN) 
111 đường 10, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, ampli và các linh kiện của chúng, biến thế; dây truyền thông tin; ổ cắm 

điện. 
 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; máy pha cafe; hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2019-26281 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên kết 
thiết bị y tế MELINKAGROUP  
(VN) 
Số 20-N3, tổ 57, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng 

(dùng cho mục đích y tế). 
 
 

 
(210) 4-2019-26282 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản phẩm 
thiên nhiên Tinh Hoa  (VN) 
Nhà số 9, tập thể vật tư Thủy Lợi, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng 

(dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2019-26283 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông tinh hoa Đất Việt  (VN) 
Số 5, ngách 74/20, ngõ 155, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng 

(dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-26284 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản phẩm 
thiên nhiên Tinh Hoa   (VN) 
Nhà số 9, tập thể vật tư Thủy Lợi, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng 

(dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2019-26285 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên kết 
thiết bị y tế MELINKAGROUP  
(VN) 
Số 20-N3, tổ 57, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-26286 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.2.7; 10.3.7; 26.3.4; 

25.12.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Huyền   (VN) 

Số 55, đường Nguyễn Thiên Tích, thị 
trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà bao gồm: trà chanh, trà sữa, trà đào cam xả, trà quất lắc 
bạc hà, trà kim quất nha đam, trà chanh leo lắc sữa.  

 

 
(210) 4-2019-26287 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hà Trung Hậu  
(VN) 
Số 28, đường số 3, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; mứt khô (dạng bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2019-26288 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18; 2.9.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Trung Anh   (VN) 
Số 185 đường Nguyễn Cao, phường Ninh 
Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán trà; quán cà phê; cửa hàng phục vụ đồ uống từ trà; quán ăn tự phục vụ; 

nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2019-26289 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
- điện tử Việt Nam  (VN) 
Số 11, ngách 87, ngõ 104A đường Thụy 
Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép; thép kết cấu; thép hợp kim để chế tạo 

các sản phẩm cơ khí xây dựng và công nghiệp; khung thép xây dựng; ống thép định hình.  
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Nhóm 09: Tủ điện; tủ viễn thông; thang máng cáp; công tắc điện; ổ cắm điện; dây điện; 

dây mạng; dây tín hiệu; đế ổ điện; mặt nạ mạng. 

 

Nhóm 17: Vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách điện, cách nhiệt; vật 

liệu cách điện cho ống dẫn điện; vật liệu cách điện cho dây cáp.  
 

 
(210) 4-2019-26290 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử tin 
học viễn thông HANITEL 
GROUP  (VN) 
Số 7 ngõ 89, đường Tân Xuân, phường 

Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép; thép kết cấu; thép hợp kim để chế tạo 

các sản phẩm cơ khí xây dựng và công nghiệp; khung thép xây dựng; ống thép định hình.  

 

Nhóm 09: Tủ điện; tủ viễn thông; thang máng cáp; công tắc điện; ổ cắm điện; dây điện; 

dây mạng; dây tín hiệu; đế ổ điện; mặt nạ mạng.  

 

Nhóm 17: Vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách điện, cách nhiệt; vật 

liệu cách điện cho ống dẫn điện; vật liệu cách điện cho dây cáp.  
 

 
(210) 4-2019-26292 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A3.5.24; 3.5.5; A24.17.12; A24.17.11 

(591) Vàng, da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Mai Thị Phương Thúy  (VN) 
P1803, tòa nhà Eurowindow, 27 Trần 

Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gồm các sản phẩm: cà phê; chè (trà); ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 

bánh mì, bánh ngọt và kẹo; kem lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua và bán cà phê, ca cao, trà, bánh kem, trà sữa.  
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(210) 4-2019-26293 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.3.1 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) GUANGZHOU CAFEMASY E-

COMMERCE CO., LTD.   (CN) 
Room 905, No. 379, Thin Gouling Road, 
Tianhe District, Guangzhou City, 
CHINA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 21: ấm đun nước, không dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; dụng cụ nhà 
bếp; bình đựng cỡ lớn; đồ gốm cho mục đích gia dụng; bát đĩa bằng sành; bình để uống; 
hộp đựng trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; đồ pha trà; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; 
lọc cà phê không bằng giấy là bộ phận của bình pha cà phê không dùng điện; bình pha cà 
phê, không dùng điện; bình cà phê không dùng điện; bộ lọc trà; cốc để uống; bàn chải cọ 
rửa. 

 

 
(210) 4-2019-26294 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3; 26.4.4; 26.15.3 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) PP&T TECHNOLOGIES LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm A 18/F Tung Chiu Comm 
Centre 193 Lockhart Road Wan Chai 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện. 
 

 
(210) 4-2019-26295 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 1.17.11 
(591) Nâu, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuyền  (VN) 
67/19 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa 
Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê: cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê hạt; cà phê hoà tan.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2019-26296 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Phạm Tiến Chung   (VN) 
Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; vali; túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ lưỡi trai; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ [khăn 

choàng cổ]; bao tay [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2019-26297 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 15.9.1; 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15 

(591) Cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sứ cách điện 
Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Phía Nam, thôn Bình 

Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện bao gồm: sứ đỡ đường dây, sứ cầu chì, sứ cầu dao, sứ biến 

áp, sứ hạ thế.  
 

 
(210) 4-2019-26298 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thái Gia Việt   (VN) 
Số 29, ngõ 61/2 Lạc Trung, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất điện; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng (thiết bị nấu 

nướng); lò nướng điện; vỉ nướng điện (thiết bị nấu nướng); nồi lẩu điện; ấm siêu tốc; bình 

thủy điện (thiết bị đun nước bằng điện); thiết bị sưởi ấm chạy điện; cây nước nóng lạnh; 

máy lọc nước; thiết bị làm sữa chua bằng điện; quạt điện.  
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(210) 4-2019-26299 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thái Gia Việt   (VN) 
Số 29, ngõ 61/2 Lạc Trung, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất điện; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng (thiết bị nấu 

nướng); lò nướng điện; vỉ nướng điện (thiết bị nấu nướng); nồi lẩu điện; ấm siêu tốc; bình 

thủy điện (thiết bị đun nước bằng điện); thiết bị sưởi ấm chạy điện; cây nước nóng lạnh; 

máy lọc nước; thiết bị làm sữa chua bằng điện; quạt điện.  
 

 
(210) 4-2019-26300 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Thọ  (VN) 
Xóm giữa, thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
 

(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất điện; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng (thiết bị nấu 

nướng); lò nướng điện; vỉ nướng điện (thiết bị nấu nướng); nồi lẩu điện; ấm siêu tốc; bình 

thủy điện (thiết bị đun nước bằng điện); thiết bị sưởi ấm chạy điện; cây nước nóng lạnh; 

máy lọc nước; thiết bị làm sữa chua bằng điện; quạt điện. 
 

 
(210) 4-2019-26301 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.25; 1.15.21; A25.3.3; 4.5.2 

(731) Công ty cổ phần MOBILETECH  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Geleximco, số 36 phố 

Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm (chương trình) máy tính, phần mềm thương mại điện tử, 

phần mềm hỗ trợ thanh toán điện tử bằng thẻ; lập trình máy tính; cho thuê máy chủ đặt 

web; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 
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(210) 4-2019-26303 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.11.7; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh ngọc, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần QH PLUS  (VN) 
129 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại; đá lát sàn 
không bằng kim loại; gạch, đá ốp lát. 

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn; giấy dán tường. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dán giấy phủ tường; giám sát việc xây dựng công 
trình; chuẩn bị mặt bằng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, nội - ngoại thất công trình; thiết kế xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-26304 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.4.13; A3.4.4; A25.3.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Phùn A Cẩu  (VN) 

22 phố 1, ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón); thắt lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2019-26305 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương, cam, xám, trắng. 
(731) Vũ Tiến Đạt  (VN) 

P.1505 CT2 tòa nhà Nam Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; quần áo lót; quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2019-26306 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 15.7.1; 26.4.4; A26.11.8; 18.2.1 
(591) Xanh dương; xanh ngọc thạch, đỏ; đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Minh Đức Hưng Yên  (VN) 
Thôn Lưu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

 
(210) 4-2019-26307 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 2.1.12; 18.3.2; 3.9.1 
(591) Nâu đỏ, da bò đậm. 
(731) Công ty cổ phần Link Nature 

Power  (VN) 
170-170bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thực phẩm trên cơ sở cá. 

 

 
(210) 4-2019-26308 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 3.9.1; 1.15.24 
(591) Lòng đào, nâu đen. 
(731) Công ty cổ phần Link Nature 

Power  (VN) 
170-170bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, thực phẩm trên cơ sở cá. 
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(210) 4-2019-26309 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 24.9.1; A25.1.10 
(591) Trắng, vàng, hổ phách, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Chicken King  

(VN) 
Shophuose, tòa nhà Panorama, 02 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2019-26310 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.4.1; A26.4.5; 1.15.5 
(591) Cam, xanh lá đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Văn hóa ABC PICTURES  
(VN) 
384/8 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2019-26311 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 6.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lam, vàng nhạt. 
(731) 1. Nguyễn Lan Phương  (VN) 

Số 11A, đường Chu Văn An, khối 3, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

2. Trương Đức Anh  (VN) 
Số 5, đường Lê Quý Đôn, khối 7, phường 
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu gạo; rượu ngô; rượu hoa quả; rượu vang; rượu men lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu sản phẩm: rượu, rượu gạo, rượu ngô, rượu hoa quả, 
rượu vang, rượu men lá. 

 

 
(210) 4-2019-26312 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Trương Văn Võ  (US) 

20125 Coachmans Wood LN Cornelius 
NORTH CAROLINA 28031, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-26313 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.18 
(591) Nâu đậm, trắng. 
(731) Vũ Duy Trịnh  (VN) 

Tổ 49, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; đồ đi ở chân. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm: giầy, dép và đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2019-26314 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xám, xanh da trời, trắng. 
(731) HIRA INDUSTRIES LLC  (AE) 

P. O. Box 26268, Dubai, United Arab 
Emirates 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt làm từ Polyolefin dưới dạng cuộn, ống và tấm; vật liệu cách 

nhiệt làm từ nhựa đàn hồi dưới dạng cuộn, ống và tấm; vật liệu cách nhiệt phản quang, cụ 
thể là bọt xốp cách nhiệt mái nhà với lá nhôm mỏng và bọt khí; lớp lót sàn cách âm làm từ 
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vật liệu polyolefin; lớp lót sàn cách âm làm từ vật liệu nhựa đàn hồi; vật liệu lót ống cách 
âm làm từ polyolefin; vật liệu lót ống cách âm làm từ nhựa đàn hồi; vật liệu đệm lót ống 
cách âm dạng lá mỏng làm từ polyolefin; vật liệu cách âm làm từ bông khoáng; vật liệu 
cản âm thanh mật độ cao; vật liệu cách điện/cách nhiệt; vật liệu cách âm; lớp đệm lót 
cách âm; vật liệu đệm lót ống (cách ly); vật liệu cản âm; bông xỉ cách âm; vật liệu cách ly 
làm từ bọt khí; đệm nối kín. 

 

Nhóm 35: Hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng các cuộc gọi đấu thầu; quảng cáo; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; điều tra kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh; giới thiệu sản 
phẩm; thiết kế vật liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng 
mẫu; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa 
và dịch vụ; tổ chức triển lãm dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội 
chợ thương mại dùng cho mục đích kinh doanh hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh việc bán hàng; tiếp thị mục tiêu (marketing); quảng 
cáo trên truyền hình. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường hàng không; dịch vụ giao hàng; vận tải hàng hóa bằng 
đường thủy; vận tải đường biển; đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch 
vụ vận tải; hậu cần vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-26315 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Xám nhạt và đậm, nâu nhạt và đậm, 

trắng, đen. 
(731) Trương Văn Võ  (US) 

20125 Coachmans Wood LN Cornelius 
NORTH CAROLINA 28031, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê uống liền; cà phê đã chế biến; cà phê rang xay; đồ uống chủ yếu 

từ cà phê; hương liệu cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-26316 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.4.18; A7.1.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, xanh biển. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh PROSPERITY 
SOLUTIONS  (VN) 
135A/2 đường An Thạnh 16, tổ 13, khu 
phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi, diệt khuẩn (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-26317 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Khưu Mộc Vũ  (VN) 
34 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; bún sợi; hủ tíu; bánh phở; miến; bánh canh. 

 

 
(210) 4-2019-26318 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Xám, vàng, xanh lá cây, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đức Huy  (VN) 
Tổ 12, ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn 
Quản, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; nấm mối tươi; phôi nấm mối. 

 

 
(210) 4-2019-26319 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Lưu Cơ Vinh  (VN) 
227-229 ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn chống thấm; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ. 

 

 
(210) 4-2019-26320 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A9.3.13; 26.11.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
1518 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 18: Hàng da và giả da; ví đựng tiền; túi xách tay; va li du lịch; túi da; cặp da đựng 

tài liệu. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); vớ (tất); thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2019-26321 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.1; A26.4.18 
(591) Xám, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Dũng  (VN) 
66 Nguyễn Du, phường Xuân An, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quả cầu lông, vợt cầu lông, dây căng vợt cầu lông, 

dây quấn cán vợt cầu lông, quần áo, giày dép, vớ (tất), nón (mũ), thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2019-26322 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Chu Minh Thông  (VN) 

487/2 tỉnh lộ 43, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (vòng tay, vòng cổ, nhẫn); dây đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]; ca vát [cà ra 
vát]; găng tay [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2019-26323 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15; A26.1.18; 26.15.9 
(731) Phó Mỹ Kim  (VN) 

106/13B Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2019-26324 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A10.1.11; 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15; A5.3.13; 

A5.3.14 

(591) Vàng đồng, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IQ HOME Việt 
Nam  (VN) 
81 Phước Long, phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc nước; hệ thống và thiết bị 

làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi. 
 

 
(210) 4-2019-26325 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.11.3; 2.7.23; 2.7.13; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

da trời, xanh dương, cam, hồng đậm, 

vàng, xanh lợt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
GROUP TOUR Miền Trung  (VN) 
24 đường 3/2, phường Thuận Phước, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, tổ chức các chuyến du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-26326 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
Đạt Phượng  (VN) 
Số nhà 108, đường Bình Thuận, tổ 12, 

phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; máy móc để tinh lọc nước; bếp nấu 

ăn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2019-26327 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
Đạt Phượng  (VN) 
Số nhà 108, đường Bình Thuận, tổ 12, 
phường Tân Quang, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; máy móc để tinh lọc nước; bếp nấu 

ăn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2019-26328 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Bùi Việt Hải   (VN) 

Tổ 6, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm chăm sóc tóc; chế 

phẩm chăm sóc da; chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dùng để tắm dùng trong mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; nước súc miệng dành cho mục đích y tế; 
thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-26329 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
EVEREST  (VN) 
10/7 Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Phụ kiện bằng da và giả da như túi, ví, ba-lô, cặp. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, phụ kiện bằng da và giả da (túi, ví, ba-lô, cặp). 
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(210) 4-2019-26330 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3; A26.11.12; 26.2.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trần Huy Việt  (VN) 
Xóm Mới, thôn Thượng Hiệp, xã Tam 
Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép thể thao. 

 

 
(210) 4-2019-26331 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; A24.15.7; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 
Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh, cụ thể như loa, bộ khuếch đại âm thanh, micro, đầu đọc đĩa, 

thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, thiết bị karaoke. 
 

 
(210) 4-2019-26332 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; 24.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh, xanh đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Phi Đoàn  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè [trà]; socola; gạo; bột và các sản phẩm từ ngũ cốc; bánh nướng và các sản 

phẩm bánh kẹo; gia vị. 
 

 
(210) 4-2019-26333 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Phi Đoàn  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Chè [trà]; socola; gạo; bột và các sản phẩm từ ngũ cốc; bánh nướng và các sản 
phẩm bánh kẹo; gia vị. 

 

 
(210) 4-2019-26334 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; 26.4.3; 26.11.3; 25.5.1 
(591) Đen, đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SORANIK HEARING  (VN) 
BH2, tầng trệt lửng, block B, số 5B, 
đường Phổ Quang, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe, thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tai nghe, thiết bị truyền phát âm thanh, máy trợ thính. 
 

 
(210) 4-2019-26337 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Thương mại Du lịch 
Hoàng Long  (VN) 
Khu Núi Hang Cá, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống); chỗ 

ở tạm thời; khách sạn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt phòng khách sạn cho khách du lịch 
và chỗ ở tạm thời, đặt chỗ tại nhà hàng và các bữa ăn. 

 

 
(210) 4-2019-26338 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Thương mại Du lịch 
Hoàng Long  (VN) 
Khu Núi Hang Cá, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống); chỗ 

ở tạm thời; khách sạn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt phòng khách sạn cho khách du lịch 
và chỗ ở tạm thời, đặt chỗ tại nhà hàng và các bữa ăn. 
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(210) 4-2019-26339 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Thương mại Du lịch 
Hoàng Long  (VN) 
Khu Núi Hang Cá, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống); chỗ 

ở tạm thời; khách sạn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt phòng khách sạn cho khách du lịch 
và chỗ ở tạm thời, đặt chỗ tại nhà hàng và các bữa ăn. 

 

 
(210) 4-2019-26340 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Thương mại Du lịch 
Hoàng Long  (VN) 
Khu Núi Hang Cá, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống); chỗ 

ở tạm thời; khách sạn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt phòng khách sạn cho khách du lịch 
và chỗ ở tạm thời, đặt chỗ tại nhà hàng và các bữa ăn. 

 
 

(210) 4-2019-26341 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANGYIN HIEIIKA GARMENTS CO., 

LTD.  (CN) 
No. 8 Taoxin Road, Xinqiao Town, 
Jiangyin City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ba lô; túi du lịch; túi cho thể thao; túi; túi 

đựng quần áo dùng để đi du lịch; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đai giữ trẻ; ô; gậy 
chống khi đi bộ; phụ kiện cho bộ yên cương. 

 
Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; quần áo đan; váy; quần dài; quần áo lót; quần đùi; áo 
gilê; quần áo ngủ; quần áo trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo tắm; áo mưa; 
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giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; dải đeo quần, tất; 
trang phục tôn giáo; váy cưới. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; marketing; tuyển dụng 
nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ sao chụp; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự 
động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26342 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) JIANGYIN HIEIIKA GARMENTS CO., 

LTD.  (CN) 
No. 8 Taoxin Road, Xinqiao Town, 
Jiangyin City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; ba lô; túi du lịch; túi cho thể thao; túi; túi 

đựng quần áo dùng để đi du lịch; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đai giữ trẻ; ô; gậy 
chống khi đi bộ; phụ kiện cho bộ yên cương. 

 
Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; quần áo đan; váy; quần dài; quần áo lót; quần đùi; áo 
gilê; quần áo ngủ; quần áo trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo tắm; áo mưa; 
giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; dải đeo quần, tất; 
trang phục tôn giáo; váy cưới. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; marketing; tuyển dụng 
nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ sao chụp; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự 
động; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 
 

(210) 4-2019-26343 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; A26.11.8 
(731) SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO., 

LTD.  (CN) 
No. 7505-7515, Daye Road, Fengxian 
District, Shanghai, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; băng tải; đai của máy nâng; thang cuốn; thiết bị vận 

hành thang máy; thiết bị nâng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang 

máy; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc 

động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 

 
(210) 4-2019-26344 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; 25.5.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, xanh non, hồng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Baconco  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 

Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-26345 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; 25.5.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh da trời, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng.

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Baconco  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 

Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-26346 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, hồng, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-26347 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh da trời, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng.
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-26348 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, xanh non. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-26349 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 25.5.25; 26.3.2 
(591) Cam, trắng, đỏ, xanh dương, đen, vàng, 

xanh lá cây, xanh non, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-26350 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 5.7.3; 5.7.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen, vàng, xanh 

lá, xanh lá mạ, xanh non, xanh lá đậm, 
nâu. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BACONCO   (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-26351 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh ngọc, trắng, đỏ, hồng đậm, xanh 

dương, đen, vàng, xanh lá, xanh non, 
xanh lá đậm, xanh lá mạ, nâu. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BACONCO   (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

(210) 4-2019-26352 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Tím, trắng, đỏ, xanh dương, đen, vàng, 

xanh lá, xanh non, xanh lá đậm, xanh lá 
mạ, nâu. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BACONCO     (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-26353 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Hồng, đỏ, xanh dương, xanh lục, xanh lá 

cây, xanh nõn chuối, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-26355 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, xanh lá 

cây, xanh nõn chuối, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco     (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2019-26356 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Đỏ, vàng kem, vàng, xanh dương, xanh 

lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco      (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-26357 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh lục, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Baconco     (VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2019-26358 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.15.15 (540) 

  

(731) Kiều Đăng Khoa   (VN) 
55 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, trang phục dệt kim, váy, đầm, tất (vớ), 

khăn quàng cổ, túi xách, balô, ví cầm tay, vali, găng tay, ca vát. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-26359 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Bảo Gia Trần  
(VN) 
Số 77 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh      

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; đại lý bán vé máy bay; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; vận tải; 

dịch vụ tổ chức tua du lịch. 
 

 
(210) 4-2019-26360 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng, chữ xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý cao 
ốc chưng cư NOZOMI   (VN) 
Tầng 11, tòa nhà TNR, số 180-192 
Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới, quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2019-26361 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; 6.1.2; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Ngói 
Đỏ GARDEN   (VN) 
Số 5 Nguyên Hồng, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; chỗ ở tạm 

thời.  
 

 
(210) 4-2019-26362 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic Of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy tính bảng; bao đựng bảo vệ chuyên dụng cho điện 
thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; bao đựng chuyên dụng cho điện 
thoại di động; tai nghe chụp tai không dây có micrô dùng cho điện thoại thông minh; tai 
nghe gắn ngoài ống tai; tai nghe gắn trong ống tai; thiết bị giúp sử dụng điện thoại di 
động không cần dùng tay; cáp USB cho điện thoại di động; màn hình dùng cho máy tính 
bảng; màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình máy tính; pin có thể sạc lại; thiết bị sạc 
pin.  

 

 
(210) 4-2019-26365 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Thị Hải An   (VN) 

Thôn Phước Thọ 1, xã Ea Phê, huyện 
Kr«ng P¾c, tỉnh §¾k L¾k.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; quần jean; giày dép; mũ nón; tất.  

 
 

 
(210) 4-2019-26366 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2019-26367 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26368 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26369 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26370 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26371 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26372 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2019-26373 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26374 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26375 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế.  
 
 

(210) 4-2019-26376 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC   (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-26377 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC   (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước xúc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-26378 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Khổng Đức Mạnh   (VN) 

Số 37 ngõ 54 đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2019-26379 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Khổng Đức Mạnh  (VN) 

Số 37 ngõ 54 đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que. thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-26380 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ mận, trắng. 
(731) Công ty cổ phần KINGLIFE  

(VN) 
Số 146, tổ 19, đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); bóng đèn LED [thiết bị 

chiếu sáng]; đèn LED cho cây thông nô-en [thiết bị chiếu sáng]; bộ dây đèn LED [thiết bị 
chiếu sáng] dùng để trang trí trong lễ hội; đèn LED cho xe cộ [thiết bị chiếu sáng].  

 
 

(210) 4-2019-26381 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xám, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 
cốm, vàng, răng. 

(731) KCC CORPORATION   (KR) 
344, Sapyeong-daero, Seocho-gu, Seoul, 
South Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Silicon; silicon dạng lỏng; silicon acrylic, dạng thô; nhựa silicon, dạng thô; 

chiết xuất từ thực vật, trừ tinh dầu, sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chế phẩm hoá học để 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất phụ gia hoá học để sử dụng trong sản xuất mỹ 
phẩm; chất làm mềm da để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chiết xuất từ thảo mộc, trừ 
tinh dầu, để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất làm thấm ướt để sử dụng trong sản 
xuất mỹ phẩm; chất bảo quản để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; hương liệu để sử dụng 
trong sản xuất mỹ phẩm [hoá chất]; colagen để sử dụng làm nguyên liệu thô trong sản 
xuất mỹ phẩm; nhựa tổng hợp dạng thô để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; silicon hoạt 
động bề mặt cho mục đích công nghiệp; silicon đa tinh thể để sử dụng trong sản xuất chất 
bán dẫn và pin mặt trời; protein để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; nhựa tổng hợp dạng 
thô; chất dinh dùng cho mục đích công nghiệp; organosilan (dẫn xuất hữu cơ của silan 
chưa ít nhất một liên kết carbon với silic).  

 

 
(210) 4-2019-26382 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12; 5.7.27 
(591) nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất trà, café - 

Nhựt Huyên  (VN) 
Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị 
xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-26383 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại thực phẩm Nam 
Thắng  (VN) 
Số 39T, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Mì chính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mì chính.  

 

 
(210) 4-2019-26384 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Nhung  (VN) 
Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn  
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn đã được chế biến; thịt lợn đã được bảo quản; chân giò hầm; 
khau nhục.  

 

 
(210) 4-2019-26386 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Da cam, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần YOURTV  (VN) 
Tầng 4 và tầng 5, tòa nhà Vietcom, số 18 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải; vận chuyển hành khách; sắp xếp các dịch 

vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến; đặt vé máy bay; 
dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thông tin giáo dục dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức trình diễn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho các dịch vụ vận tải và du lịch; lập trình máy 
tính để lưu dữ liệu và bảo mật dữ liệu; cung cấp phần mềm có thể tải về trực tuyến; lưu trữ 
dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ nơi lưu trú tạm 
thời. 

 
 

 
(210) 4-2019-26388 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 25.5.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ORLA BEAUTY  
(VN) 
Số 117 đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa; phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ nha khoa; thẩm mỹ 
viện chăm sóc da; dịch vụ trị liệu, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  
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(210) 4-2019-26390 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư A&H  (VN) 
Số nhà 24, ngõ 125 Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em, quần áo lót; khăn choàng; giày dép; mũ nón.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cừa hàng bán lẻ: quần áo, quần áo trẻ em, 

quần áo lót, khăn choàng, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách tay, túi du lịch, ví (bóp), vali, 

cặp da, dây nịt bằng da, mỹ phẩm, đồng hồ, mắt kính, trang sức, bông tai, vòng đeo tay, 

vòng đeo chân, nữ trang thiết kế [đồ kim hoàn]; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 

trên internet (nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; tổ chức sự 

kiện cho mục đích kinh doanh và thương mại. 
 

 
(210) 4-2019-26391 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A25.7.5; 26.13.1; 26.3.4; 26.3.23 

(591) Xám, xanh đen, xanh lá đậm, xanh lá 

nhạt, xanh ánh vàng, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH M-TP 
ENTERTAINMENT  (VN) 
Tầng trệt tòa nhà Rosana số 60 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bât động sản; môi giới bất động sản; 

dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 41: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video, phim nhựa, phim hoạt hình và 

các phương tiện truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; giáo dục nghề 

nghiệp; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình diễn (dịch vụ ông bầu); dịch vụ 

tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 

sản xuất chương trình truyền hình và phát thanh; hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí. 
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(210) 4-2019-26392 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ 
công nghệ cao TRAYCE   (VN) 
Số 33 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, làm đẹp thẩm mỹ, trang điểm, làm tóc, chăm sóc da, 

sơn sửa móng tay móng chân, vẽ móng nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2019-26393 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BERDRY CO., LTD.   (KR) 

214ho, 26, Yatap-ro 205beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
13503, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt nấm mốc (chất diệt nấm); thuốc diệt nấm mốc; chất tẩy uế; chế 

phẩm khử trùng vệ sinh; chất diệt nấm dùng trong nhà; nước rửa tay diệt khuẩn.  
 
 

 
(210) 4-2019-26394 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BERDRY CO., LTD.   (KR) 

214ho, 26, Yatap-ro 205beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
13503, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm mua sắm tổng hợp thông qua mạng internet cho các sản phẩm: chế 

phẩm diệt nấm mốc (chất diệt nấm), thuốc diệt nấm mốc, chất tẩy uế, chế phẩm khử trùng 
vệ sinh, chất diệt nấm dùng trong nhà, nước rửa tay diệt khuẩn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến chế phẩm diệt nấm mốc (chất diệt nấm), thuốc diệt nấm mốc, chất tẩy uế, chế 
phẩm khử trùng vệ sinh, chất diệt nấm dùng trong nhà, nước rửa tay diệt khuẩn; dịch vụ 
bán lẻ chế phẩm diệt nấm mốc (chất diệt nấm); dịch vụ bán buôn chế phẩm diệt nấm mốc 
(chất diệt nấm); dịch vụ bán lẻ chất diệt nấm dùng trong nhà; dịch vụ bán buôn chất diệt 
nấm dùng trong nhà.  
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(210) 4-2019-26395 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Phạm Anh Bắc   (VN) 

Xóm Trại, thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: dụng cụ thể dục, thể thao, thiết bị gia dụng: 

nồì áp suất điện, nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi lẩu điện, ấm siêu tốc, bình 
thủy điện, máy lọc nước, máy làm sữa chua, máy hút mùi bếp, quạt điện.  

 

 
(210) 4-2019-26397 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật cao Xuân 
Hòa  (VN) 
Số 43 đường Vườn Cam, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2019-26400 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Thị Ngọc Phương  (VN) 

15/8 hẻm C1 Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, giới thiệu, cung cấp thông tin thương mại về: 

dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm dinh dưỡng, đồ uống dinh dưỡng, thực phẩm chức 
năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé, chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26401 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) OSBORNE SELECCION, S.A.U  (ES) 

Carretera de Malpica a Pueblo Nueva-
Finxa, El Jaral 45692 Toledo (Spain) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu vang; rượu vàng; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-26402 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.4.4; 3.4.1 
(731) GRUPO OSBORNE, S.A.  (ES) 

Calle Fern¸n Caballero 7 (11500) El 
Puerto de Santa MarÝa - C¸diz (Spain) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu vang; rượu vàng; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2019-26403 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng, đen. 
(731) Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc  

(VN) 
31/5A ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn khởi nghiệp; quản trị doanh nghiệp; tổ chức sự kiện kết nối 

doanh nghiệp.  
 

 
(210) 4-2019-26404 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Võ Thành Công  (VN) 

109/41 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tăng phô điện, biến thế điện, mô-tơ điện, quạt điện, bộ đèn chiếu 

sáng dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2019-26405 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

lắp điện Cao Trần  (VN) 
Lô DVTM-12-13 đường N1, khu thương 
mại nam thuộc khu chế xuất Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng để làm hội chợ, hội thảo, tổ chức sự kiện. 

 

 
(210) 4-2019-26406 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Thắng JEAN  (VN) 
38 Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; ca vát; khăn choàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo vét [quần áo], đồ đi ở chân, đồ đội đầu, ca vát, váy, khăn 
choàng, áo váy. 

 
 

 
(210) 4-2019-26407 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH 7-PLANET  (VN) 

215E17 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; dầu gội đầu; xà 

phòng; chế phẩm trang điểm; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước sơn móng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, nước hoa, dầu gội 
đầu, xà phòng, chế phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh thân thể, nước sơn móng. 
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Nhóm 44: Dịch vụ spa (chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp); dịch vụ làm tóc (uốn, cắt, chải, 

gội đầu, nhuộm, duỗi, ép, tạo mẫu tóc); dịch vụ cắt sửa móng tay, móng chân; dịch vụ 

thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2019-26408 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 

Tainan City, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả; mứt nhão; thạch cho thực phẩm; trái cây nghiền nhuyễn; kêfia 

[đồ uống từ sữa]; trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đá lạnh có thể ăn được; bột nở; bánh putđing; 

bột sắn hột. 
 

 
(210) 4-2019-26409 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 

Tainan City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả; mứt nhão; thạch cho thực phẩm; trái cây nghiền nhuyễn; kêfia 

[đồ uống từ sữa]; trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]. 
 

 
(210) 4-2019-26410 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 

(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 

Tainan City, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; bột 

sắn hột; quả xay nhuyễn [nước xốt]. 
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(210) 4-2019-26411 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14 
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No. 157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả; mứt nhão; thạch cho thực phẩm; trái cây nghiền nhuyễn; kêfia 

[đồ uống từ sữa]; trái cây đã chế biến [ở dạng giỏ]. 
 

 
(210) 4-2019-26415 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) IGG SINGAPORE PTE. LTD.  (SG) 

80 Pasir Panjang Road, #18-84, 
Mapletree Business City, Singapore 
117372 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy vi tính [ghi sẵn]; chương trình trò chơi máy vi tính 

[có thể tải về]; chương trình điều hành máy vi tính [ghi sẵn]; máy vi tính; thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm máy tính [ghi 
sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm tải xuống được]; chương trình máy vi tính [ghi 
sẵn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được; hộp đựng băng trò chơi video; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin giải trí; dịch 
vụ hoạt náo viên; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng 
cáo]; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ 
giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 
dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo 
dục; xuất bản sách. 

 

(210) 4-2019-26416 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, đen, cam.
(731) Viện Nghiên cứu Phát triển 

Giáo dục  (VN) 
4 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng vận 
động; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 
dục]; xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2019-26417 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đen, cam, nâu nhạt. 
(731) Viện Nghiên cứu Phát triển 

Giáo dục  (VN) 
4 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng vận 

động; tổ chức  và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 
dục]; xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2019-26418 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương, cam, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

PACE  (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 

nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục. 
 

(210) 4-2019-26419 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương, cam, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

PACE  (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 

nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục. 
 

 
(210) 4-2019-26420 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất San Bảo  (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2019-26421 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể TMT 
COLLECTION  (VN) 
178/27 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán quà tặng lưu niệm; mua bán dụng cụ sưu 

tầm tem; mua bán dụng cụ sưu tầm tiền. 
 

 
(210) 4-2019-26422 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.3.5 

(591) Nâu đất. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể TMT 
COLLECTION  (VN) 
178/27 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán tiền cổ; mua bán tem cổ; mua bán quà tặng 

lưu niệm; mua bán dụng cụ sưu tầm tiền; mua bán vật phẩm phong thủy. 
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(210) 4-2019-26425 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) TOYO TIRE CORPORATION  (JP) 

2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, Japan
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe; săm cho lốp xe; bánh xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-26426 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.21; 24.17.18; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  (VN)
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2019-26428 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.2.7; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

chế biến thực phẩm Địa Trung 
Hải  (VN) 
Tầng 2, số 7 Nguyễn Thái Học, phường 
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà (chè); 
đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2019-26429 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.2.7; A24.15.7 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ số 
Khởi Việt  (VN) 
Số 96 ngõ 211 Khương Trung, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo; quản lý hỗ trợ kinh doanh; thông tin về 
thương mại; makerting; dịch vụ nghiên cứu thị trường; giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; 
nhiếp ảnh; phóng viên ảnh. 

 

 
(210) 4-2019-26430 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi cơ thể (dùng cho cá nhân); và 
chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm để tạo nếp tóc 
lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo 
kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc; bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước bóng tóc (mỹ 
phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế phẩm dưỡng tóc khô 
(không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe tóc (không chứa 
dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm vòi hoa 
sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; mỹ 
phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-26431 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.11; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, da cam. 
(731) Hộ kinh doanh may mặc Việt 

Hân  (VN) 
406/65 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
 

 
(210) 4-2019-26432 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BUBS IP PTY LTD  (AU) 

2-4/6 Tilley Lane, Frenchs Forest, 
NSW2086, Australia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống cho trẻ sơ sinh, em bé và trẻ đang tập đi; thức ăn cho trẻ sơ sinh, em 

bé và trẻ đang tập đi; sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh và em bé; sữa bột dùng làm thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé; vitamin dùng cho người; chất bổ sung vitamin; chế phẩm 
vitamin; chất bổ sung dùng cho ăn kiêng dành cho trẻ sơ sinh và em bé; chất bổ sung thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; tã lót (bỉm) trẻ em; sữa bột công thức và chế 
phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và em bé; thực phẩm ăn nhanh làm từ trái cây và rau cho 
trẻ sơ sinh và em bé; bánh ăn dặm cho em bé; thực phẩm ăn nhanh cho trẻ sơ sinh và em 
bé làm từ ngũ cốc, hạt khô, gạo, bánh quy và thanh ngũ cốc. 

 
Nhóm 29: Sữa dê; sữa bò; sữa bột; sản phẩm sữa làm từ sữa bò hoặc sữa dê; sản phẩm sữa 
dạng bột; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đóng hộp; sữa đặc; chế phẩm sữa để làm đồ uống từ 
sữa; chế phẩm làm từ sữa; sữa chua làm từ sữa dê hoặc sữa bò; thực phẩm ăn nhanh đã chế 
biến làm từ rau; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ rau dưới dạng thanh; thực phẩm 
ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây dưới 
dạng thanh. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn sáng trên cơ sở ngũ cốc; cháo yến mạch; món ăn điểm tâm bao 
gồm chủ yếu là ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh bao gồm hạt khô, 
hạt quinoa, gạo, ngô, ngũ cốc, yến mạch hoặc hỗn hợp các loại hạt trên; các bữa ăn chủ 
yếu làm từ gạo, mì ống hoặc mì. 

 

 
(210) 4-2019-26433 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BUBS IP PTY LTD  (AU) 

2-4/6 Tilley Lane, Frenchs Forest, 
NSW2086, Australia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống cho trẻ sơ sinh, em bé và trẻ đang tập đi; thức ăn cho trẻ sơ sinh, em 

bé và trẻ đang tập đi; sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh và em bé; sữa bột dùng làm thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé; vitamin dùng cho người; chất bổ sung vitamin; chế phẩm 
vitamin; chất bổ sung dùng cho ăn kiêng dành cho trẻ sơ sinh và em bé; chất bổ sung thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; tã lót (bỉm) trẻ em; sữa bột công thức và chế 
phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và em bé; thực phẩm ăn nhanh làm từ trái cây và rau cho 
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trẻ sơ sinh và em bé; bánh ăn dặm cho em bé; thực phẩm ăn nhanh cho trẻ sơ sinh và em 
bé làm từ ngũ cốc, hạt khô, gạo, bánh quy và thanh ngũ cốc. 

 
Nhóm 29: Sữa dê; sữa bò; sữa bột; sản phẩm sữa làm từ sữa bò hoặc sữa dê; sản phẩm sữa 
dạng bột; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đóng hộp; sữa đặc; chế phẩm sữa để làm đồ uống từ 
sữa; chế phẩm làm từ sữa; sữa chua làm từ sữa dê hoặc sữa bò; thực phẩm ăn nhanh đã chế 
biến làm từ rau; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ rau dưới dạng thanh; thực phẩm 
ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây dưới 
dạng thanh. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn sáng trên cơ sở ngũ cốc; cháo yến mạch; món ăn điểm tâm bao 
gồm chủ yếu là ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh bao gồm hạt khô, 
hạt quinoa, gạo, ngô, ngũ cốc, yến mạch hoặc hỗn hợp các loại hạt trên; các bữa ăn chủ 
yếu làm từ gạo, mì ống hoặc mì. 

 

 
(210) 4-2019-26434 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 24.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa khu vực 
Cần Giuộc  (VN) 
Số 79, Nguyễn An Ninh, xã Trường 
Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 44: Chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch 

vụ nha khoa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; 
dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị được cung cấp bởi các 
phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; chăm sóc y tế; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình. 

 

 
(210) 4-2019-26435 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.25; 4.5.3 
(591) Tím. 
(731) BUBS IP PTY LTD  (AU) 

2-4/6 Tilley Lane, Frenchs Forest, 
NSW2086, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống cho trẻ sơ sinh, em bé và trẻ đang tập đi; thức ăn cho trẻ sơ sinh, em 

bé và trẻ đang tập đi; sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh và em bé; sữa bột dùng làm thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé; vitamin dùng cho người; chất bổ sung vitamin; chế phẩm 
vitamin; chất bổ sung dùng cho ăn kiêng dành cho trẻ sơ sinh và em bé; chất bổ sung thực 
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phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; tã lót (bỉm) trẻ em; sữa bột công thức và chế 
phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và em bé; thực phẩm ăn nhanh làm từ trái cây và rau cho 
trẻ sơ sinh và em bé; bánh ăn dặm cho em bé; thực phẩm ăn nhanh cho trẻ sơ sinh và em 
bé làm từ ngũ cốc, hạt khô, gạo, bánh quy và thanh ngũ cốc. 

 
Nhóm 29: Sữa dê; sữa bò; sữa bột; sản phẩm sữa làm từ sữa bò hoặc sữa dê; sản phẩm sữa 
dạng bột; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đóng hộp; sữa đặc; chế phẩm sữa để làm đồ uống từ 
sữa; chế phẩm làm từ sữa; sữa chua làm từ sữa dê hoặc sữa bò; thực phẩm ăn nhanh đã chế 
biến làm từ rau; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ rau dưới dạng thanh; thực phẩm 
ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây dưới 
dạng thanh. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn sáng trên cơ sở ngũ cốc; cháo yến mạch; món ăn điểm tâm bao 
gồm chủ yếu là ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh bao gồm hạt khô, 
hạt quinoa, gạo, ngô, ngũ cốc, yến mạch hoặc hỗn hợp các loại hạt trên; các bữa ăn chủ 
yếu làm từ gạo, mì ống hoặc mì. 

 

 
(210) 4-2019-26436 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.7.2; 26.11.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, da cam, đen. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ cao Newtech 
Group  (VN) 
ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Lúa; rau tươi; trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: lúa gạo, rau củ, trái cây. 
 

 
(210) 4-2019-26437 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 

A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, da cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ 911  
(VN) 
Số 58 đường số 11, khóm 3, phường 5, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-26438 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.13.25; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Tím, xanh lá cây. 
(731) BUBS IP PTY LTD  (AU) 

2-4/6 Tilley Lane, Frenchs Forest, 
NSW2086, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống cho trẻ sơ sinh, em bé và trẻ đang tập đi; thức ăn cho trẻ sơ sinh, em 

bé và trẻ đang tập đi; sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh và em bé; sữa bột dùng làm thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé; vitamin dùng cho người; chất bổ sung vitamin; chế phẩm 
vitamin; chất bổ sung dùng cho ăn kiêng dành cho trẻ sơ sinh và em bé; chất bổ sung thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; tã lót (bỉm) trẻ em; sữa bột công thức và chế 
phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và em bé; thực phẩm ăn nhanh làm từ trái cây và rau cho 
trẻ sơ sinh và em bé; bánh ăn dặm cho em bé; thực phẩm ăn nhanh cho trẻ sơ sinh và em 
bé làm từ ngũ cốc, hạt khô, gạo, bánh quy và thanh ngũ cốc. 

 
Nhóm 29: Sữa dê; sữa bò; sữa bột; sản phẩm sữa làm từ sữa bò hoặc sữa dê; sản phẩm sữa 
dạng bột; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đóng hộp; sữa đặc; chế phẩm sữa để làm đồ uống từ 
sữa; chế phẩm làm từ sữa; sữa chua làm từ sữa dê hoặc sữa bò; thực phẩm ăn nhanh đã chế 
biến làm từ rau; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ rau dưới dạng thanh; thực phẩm 
ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây; thực phẩm ăn nhanh đã chế biến làm từ trái cây dưới 
dạng thanh. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn sáng trên cơ sở ngũ cốc; cháo yến mạch; món ăn điểm tâm bao 
gồm chủ yếu là ngũ cốc; chế phẩm làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh bao gồm hạt khô, 
hạt quinoa, gạo, ngô, ngũ cốc, yến mạch hoặc hỗn hợp các loại hạt trên; các bữa ăn chủ 
yếu làm từ gạo, mì ống hoặc mì. 

 

 
(210) 4-2019-26441 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.9.10; 19.9.1; A19.9.2; 25.1.6; 

A26.11.13 
(591) Nâu đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hội hải sản Sầm Sơn  (VN) 
Đường Thanh Niên, khu phố Bắc Kỳ, 
phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: nước mắm. 
 

 
(210) 4-2019-26444 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.22; 26.11.3; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá mạ, 

vàng, đỏ, cam, trắng, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FACOMAX 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2019-26445 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất dịch 
vụ thương mại mỹ phẩm ELDER  
(VN) 
159/5 đường Dạ Nam, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp (spa), dịch vụ thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2019-26446 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.15.15; 1.15.5 
(591) Đen, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Trần Trung Kiên  (VN) 
Số 8, ngõ 85 Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không 

chứa thuốc. 
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(210) 4-2019-26447 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Da cam, trắng. 

(731) Tạ Quang Tài  (VN) 
Thôn Đông, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi qua chế biến, tỏi ngâm, củ tỏi chua ngọt. 
 

 
(210) 4-2019-26448 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 

(591) Xám, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH WIKKON Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4-5, số 7 ngõ 12, phố Trần Quốc 

Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-26449 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A17.2.2; 14.5.21; 14.5.23; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh tím than, vàng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển đô thị Long Giang  
(VN) 
Số 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 

bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn; cho thuê căn hộ; cho thuê 

văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ khách sạn (condotel) (bất động sản); mua bán 

căn hộ khách sạn (condotel) (bất động sản). 
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(210) 4-2019-26450 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh tím than, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đô thị Long Giang  
(VN) 
Số 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 

bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn; cho thuê căn hộ; cho thuê 
văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ khách sạn (condotel) (bất động sản); mua bán 
căn hộ khách sạn (condotel) (bất động sản).  

 

 
(210) 4-2019-26451 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHANGHAI OGINO BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., 
Jianshe County, Chongming District, 
Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang 

(LED); thiết bị làm lạnh nước; thiết bị sưởi bể cá cảnh; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị lọc 
dùng cho bể cá cảnh. 

 
 

 
(210) 4-2019-26452 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SOS Môi 
Trường    (VN) 
P103, nhà A5, làng Quốc Tế Thăng 
Long, đường Trần Đăng Ninh, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp thu/hút dầu; vật liệu tổng hợp để hấp thu 

dầu.  
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(210) 4-2019-26453 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SOS Môi 
Trường     (VN) 
P103, nhà A5, làng Quốc Tế Thăng 
Long, đường Trần Đăng Ninh, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp thu/hút dầu; vật liệu tổng hợp để hấp thu 

dầu.  
 

 
(210) 4-2019-26454 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SOS Môi 
Trường   (VN) 
P103, nhà A5, làng Quốc Tế Thăng 
Long, đường Trần Đăng Ninh, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp thu/hút dầu; vật liệu tổng hợp để hấp thu 

dầu.  
 

 
(210) 4-2019-26455 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SOS Môi 
Trường    (VN) 
P103, nhà A5, làng Quốc Tế Thăng 
Long, đường Trần Đăng Ninh, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp thu/hút dầu; vật liệu tổng hợp để hấp thu 

dầu.  
 

 
(210) 4-2019-26456 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SOS Môi 
Trường    (VN) 
P103, nhà A5, làng Quốc Tế Thăng 
Long, đường Trần Đăng Ninh, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp thu/hút dầu; vật liệu tổng hợp để hấp thu 
dầu.  

 

 
(210) 4-2019-26457 (220) 16.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.8; A5.5.20; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Ghi, đỏ. 
(731) BAHRAIN INSTITUTE FOR PEARLS 

AND GEMSTONES (DANAT) B.S.C. 
CLOSED  (BH) 
3rd and 4th Floor Bahrain World Trade 
Center - East Tower- P.O. Box 17236 
Manama - Bahrain 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân, cụ thể là cung cấp các thông tin chứng thực và giấy chứng 
nhận về chất lượng của ngọc trai, đá quý và đồ trang sức có giá trị để đảm bảo, bảo vệ và 
nâng cao niềm tin của công chúng về ngọc trai, đá quý và đồ trang sức có giá trị; dịch vụ 
an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 

 
(210) 4-2019-26458 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, cam, xanh 

lá cây nhạt, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngọc Phát   (VN) 
Số 9, liền kề 15 Dọc Bún 1, KĐT Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-26459 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; 10.3.7; 26.3.4; A17.2.6 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huệ Thư  (VN) 
15 Ngô Quyền, khu phố 4, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 
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(511)   Nhóm 14: Ngọc trai (đồ trang sức).  
 

Nhóm 35: Mua bán: ngọc trai (đồ trang sức).  
 

 
(210) 4-2019-26460 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ca Ta Lan  
(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch ốp nền; gạch ốp tường; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát; quảng cáo gạch ốp tường; xuất nhập khẩu gạch ốp lát; 
xuất nhập khẩu gạch ốp nền; mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-26461 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ca Ta Lan  
(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch ốp nền; gạch ốp tường; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát; quảng cáo gạch ốp tường; xuất nhập khẩu gạch ốp lát; 
xuất nhập khẩu gạch ốp nền; mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-26462 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ca Ta Lan  
(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch ốp nền; gạch ốp tường; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát; quảng cáo gạch ốp tường; xuất nhập khẩu gạch ốp lát; 
xuất nhập khẩu gạch ốp nền; mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
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Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-26463 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.5.3; 18.3.23; 18.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại đầu tư Thái Anh  
(VN) 
Số 437 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan; bảo hiểm hàng hải. 
 

 
(210) 4-2019-26465 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh lam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
Maia - Maia  (VN) 
Số 9 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; mua bán dược phẩm dùng cho người; xuất nhập khẩu mỹ phẩm; tổ chức triển 

lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; 

dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2019-26466 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Nhiệt Đới    (VN) 
Lô 1, 1C, 1D, 2, khu Nông nghiệp Công 

nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh, xã 

Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống hoa, rau màu.  
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(210) 4-2019-26467 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Nhiệt Đới    (VN) 
Lô 1, 1C, 1D, 2, khu Nông nghiệp Công 
nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh, xã 
Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống hoa, rau màu.  

 

 
(210) 4-2019-26468 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Nhiệt Đới    (VN) 
Lô 1, 1C, 1D, 2, khu Nông nghiệp Công 
nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh, xã 
Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống hoa, rau màu.  

 

 
(210) 4-2019-26469 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Nhiệt Đới     (VN) 
Lô 1, 1C, 1D, 2, khu Nông nghiệp Công 
nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh, xã 
Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống hoa, rau màu.  

 

 
(210) 4-2019-26470 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Nhiệt Đới   (VN) 
Lô 1, 1C, 1D, 2, khu Nông nghiệp Công 
nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh, xã 
Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống hoa, rau màu.  
 

 
(210) 4-2019-26471 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Nhiệt Đới     (VN) 
Lô 1, 1C, 1D, 2, khu Nông nghiệp Công 
nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh, xã 
Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống hoa, rau màu.  

 

(210) 4-2019-26472 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
đầu tư Nhiệt Đới     (VN) 
Lô 1, 1C, 1D, 2, khu Nông nghiệp Công 
nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh, xã 
Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống hoa, rau màu.  

 

 
(210) 4-2019-26473 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Newland Việt 
Nam  (VN) 
Số 454 đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; máy điều hòa không khí; tủ lạnh; quạt điện; ấm điện; 

bình nước nóng. 
 

 
(210) 4-2019-26474 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng đồng, vàng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo thẩm 
mỹ Hoàng Kim  (VN) 
148/30 đường số 59, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề như: làm móng (tay, chân), vẽ móng nghệ thuật (tay, 

chân); dịch vụ đào tạo học viên cho ngành chăm sóc sắc đẹp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang 

điểm; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2019-26475 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.5.1; 26.5.11 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp 

Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại; cáp kim loại không 

dẫn điện; ống bằng kim loại; bồn chứa nước bằng inox; tôn lợp mái nhà.  

 

Nhóm 11: Bình nước nóng chạy điện; thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen; vòi nước; bồn 

tắm (thiết bị vệ sinh không dùng để chứa nước); chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ 

sinh; bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn (vật 

chuyên dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 

màu sơn). 

 

Nhóm 17: Sơn cách điện; sơn cách nhiệt.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng, vữa dùng trong xây dựng, màng 

chống thấm không làm bằng kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu chống thấm nước phi 

kim loại, bột bả tường, bột đá dùng trong xây dựng; gạch; gạch bê tông; gạch lát nền; 

gạch lát vỉa hè; kính xây dựng; vật liệu xây dựng bằng nhựa; trần nhựa, sàn nhựa, hàng 

rào nhựa, tấm lợp nhựa tổng hợp; tôn nhựa; mái hiên bằng nhựa; vật liệu xây dựng bằng 

gỗ: ván sàn gỗ, cầu thang gỗ, lan can gỗ, gỗ ốp tường, gỗ ốp trần.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn lựa chọn sơn phù hợp cho công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn 

thiết kế trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn lựa chọn màu sắc phục 

vụ sản xuất sơn và thuốc màu sơn. 
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(210) 4-2019-26476 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A24.15.11 

(591) Vàng, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giải trí ANNA QUEEN  
(VN) 
Phòng 2, lầu 36, tòa nhà Bitexco, số 2 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ 

công chúng; tư vấn chiến lược quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; thiết kế vật 

liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời.   

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc (sắp xếp tiến hành buổi hòa nhạc); tổ 

chức và điều khiển hội nghị (sắp xếp tiến hành hội nghị); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải 

trí); sản xuất chương trình biểu diễn (dàn dựng chương trình biểu diễn); cung cấp video 

trực tuyến không tải xuống; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ chỉnh sửa video 

cho các sự kiện. 
 

 

 
(210) 4-2019-26477 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A24.15.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giải trí ANNA QUEEN  
(VN) 
Phòng 2, lầu 36, tòa nhà Bitexco, số 2 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông, quan hệ 

công chúng; tư vấn chiến lược quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; thiết kế vật 

liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyền trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời.   

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc (sắp xếp tiến hành buổi hòa nhạc); tổ 

chức và điều khiển hội nghị (sắp xếp tiến hành hội nghị); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải 

trí); sản xuất chương trình biểu diễn (dàn dựng chương trình biểu diễn); cung cấp video 

trực tuyến không tải xuống; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ chỉnh sửa video 

cho các sự kiện. 
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(210) 4-2019-26478 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty Joung Young Vina  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, 

phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống 

trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-26480 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Minh Tịnh  (VN) 
145/15A - tổ 3, ấp 5, xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục 

đích y tế; mua bán chất tẩy uế; mua bán chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; mua bán 

chế phẩm để giặt; mua bán chế phẩm vệ sinh thân thể.  
 

 
(210) 4-2019-26481 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kỹ thuật Công 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
17C3 Hà Huy Giáp, KP3A, KDC Nam 

Long, phường Thạnh Lộc, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy dò tìm kim loại dùng cho mục đích công nghiệp hoặc quân sự; 

mua bán bộ dò đồ vật bằng kim loại dùng trong công nghiệp hoặc quân sự; mua bán máy 

dò cho mục đích khoa học.  
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(210) 4-2019-26482 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ IRON HORSE  (VN) 
74/39/2 Phan Văn Hớn, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán quần áo; mua bán sách; mua bán văn phòng 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-26483 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ IRON HORSE  (VN) 
74/39/2 Phan Văn Hớn, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán quần áo; mua bán sách; mua bán văn phòng 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-26484 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; A15.9.10; 15.9.12 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Ưng Tùng Hải  (VN) 
72 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn điện; mua bán phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác 

[vật nối điện]; mua bán bộ ngắt mạch điện; mua bán dây đeo [giữ] dụng cụ; mua bán dây 
bằng cao su; mua bán dây điện.   

 

 
(210) 4-2019-26485 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Ưng Tùng Hải   (VN) 
72 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1283 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn điện; mua bán phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác 
[vật nối điện]; mua bán bộ ngắt mạch điện; mua bán dây đeo [giữ] dụng cụ; mua bán dây 
bằng cao su; mua bán dây điện.   

 

 
(210) 4-2019-26486 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.11; 26.11.3; A6.19.9; A5.7.23; 

A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Lê Tự Phương Thành  (VN) 
11 đường 16A, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; trái cây có múi, tươi; quả tươi.  

 

 
(210) 4-2019-26487 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Võ Minh Khoa  (VN) 
P5/8 đường 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày; mua bán dép.  

 

 
(210) 4-2019-26488 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 11.3.18; 26.15.15; A11.1.25; A11.1.18 
(591) Trắng, hồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Typical 
Coffee   (VN) 
338/41A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1284 

(210) 4-2019-26489 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Vũ Văn Thành  (VN) 
1002 Nguyễn Văn Quá, tổ 8, khu phố 

2A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán mũ; mua bán dép; mua bán giày.  
 

 
(210) 4-2019-26490 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.2.3; 26.3.4; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, nâu, vàng, nâu nhạt, hồng 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Không 
Gian Bốn Mùa  (VN) 
80/12/49 Dương Quảng Hàm, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn; mua bán sơn phủ. 

 
 

(210) 4-2019-26491 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 1.15.5; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh cốm. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hà Châu   (VN) 
55/85A Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm ô tô; tấm phủ sàn; thảm chùi chân ở cửa; tấm thảm; thảm; thảm dầy trải 

sàn.  

 

Nhóm 35: Mua bán thảm; mua bán gối; mua bán dép; mua bán giày; mua bán tranh ảnh; 

mua bán quần áo.  
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(210) 4-2019-26492 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 3.7.16; A3.7.24; 3.7.19; 

4.3.20 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Tùng  (VN) 
23/40 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2019-26493 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Stephen Nolan  
(VN) 
30 đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; bộ 

mỹ phẩm; son môi.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mua bán mặt nạ làm 
đẹp; mua bán chế phẩm làm sạch; mua bán bộ mỹ phẩm; mua bán son môi.  

 

 
(210) 4-2019-26494 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hào Thịnh 
Phát  (VN) 
Lô D8, « 21 khu dân cư Đông An, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày ống dùng cho thể thao; giầy thể thao; 

đồ đi ở chân.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày; mua bán giày cao cổ dùng cho thể thao; mua bán giày ống dùng 
cho thể thao; mua bán giầy thể thao; mua bán đồ đi ở chân.  
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(210) 4-2019-26495 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại & dịch 
vụ PURO CIBO  (VN) 
188 Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2019-26496 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1; A1.13.10 
(591) Xanh dương, trắng, xanh đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện Nhất Huy  (VN) 
313/8 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển [điện]; bộ biến đổi, điện; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; 
tụ điện. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng đồ đạc; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa 
phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2019-26497 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.16; 25.7.25; 5.7.21; A5.5.20; 

A5.5.21; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KBK TRADE  (VN) 
Số 9 đường Trần Quang Khải, lô 90, thị 
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế: chất chiết xuất thảo mộc 

dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Hạt, đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây, đóng hộp.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; gạo; trà.  

 

Nhóm 35: Mua bán gạo; mua bán trà; mua bán hạt đã chế biến; mua bán thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sơ trái cây; mua bán trà thảo dược.  

 
 

(210) 4-2019-26498 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.1; 5.7.27 

(591) Vàng, đen, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo và 
dịch vụ BACAMA  (VN) 
3 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 

 
(210) 4-2019-26499 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; A26.11.9 

(591) Xanh lam, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
thuế 247  (VN) 
124/14/24 đường Võ Văn Hát, khu phố 

Hiệp Phước, phường Long Trường, quận 

9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đăng ký dữ liệu và thông báo bằng văn bản; cập nhật và duy trì thông tin trong 

các bản đăng ký biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 

dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng 

với các doanh nhân cần vốn; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; tư vấn chiến 

lược truyền thông quan hệ công chúng; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; đàm 

phán hợp đồng kinh doanh cho người khác. 
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(210) 4-2019-26500 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A11.3.7 
(591) Trắng, cam. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Lan - 

85  (VN) 
Số 43 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-26501 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.16 
(591) Trắng, đen, vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH thủy sản CT 

Việt Nam  (VN) 
52A Bến Phú Định, phường 16, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 01: Vôi khoáng chất xử lý nước nuôi tôm, cá; phân bón cây trồng. 

 
 

 
(210) 4-2019-26502 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Em Ơi  
(VN) 
27 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lò xo (không dùng cho mục đích y tế); gối; đồ vật trang trí [lưu 

động]. 
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; vỏ gối; khăn phủ gối; vỏ đệm; 
rèm cửa bằng vải; màn chống muỗi. 

 
Nhóm 35: Mua bán đệm, chăn, khăn phủ giường, tấm trải phủ giường, gối, vỏ gối, vỏ 
đệm, rèm cửa, màn chống muỗi, đồ vật trang trí [trang trí]. 
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(210) 4-2019-26503 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng số 1 An Phát  (VN) 
131 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nhà vệ sinh, nhà tắm như: bệ xí vệ sinh, chậu rửa, vòi, van cho ống 

dẫn, bồn tắm. 
 

 
(210) 4-2019-26504 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.11.8; A25.3.11; A1.1.10; 

A1.1.5; 5.3.20; A5.3.15; A5.11.15 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn 
Miền Bắc  (VN) 
Số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; nước sô đa; nước ngọt. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang. 
 

 
(210) 4-2019-26505 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; A5.11.15 
(591) Vàng đồng, vàng cam, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn 
Miền Bắc  (VN) 
Số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia, nước sô đa; nước ngọt. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang. 
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(210) 4-2019-26506 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.6; 19.7.26; A26.1.14 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ dùng mẹ bé 
Nam Dương  (VN) 
Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; bình sữa cho trẻ em tập uống; núm vú giả cho em bé; 

túi trữ sữa; miếng thấm chuyên dùng chống thấm sữa cho mẹ; nắp chai sữa dùng cho bình 
sữa cho trẻ em bú. 

 

 
(210) 4-2019-26507 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.22 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tử; điếu xì gà nhỏ hở 

hai đầu. 
 

 
(210) 4-2019-26508 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.22 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, hồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Hiền  (VN) 
Số 20 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá; thuốc lá điện tử; điếu xì gà nhỏ hở 

hai đầu. 
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(210) 4-2019-26509 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD  

(AU) 

15 Cansdale Place, Castle Hill, NSW 

2154, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; chế phẩm dùng cho da; gel tẩy da chết; bánh xà phòng; chế 

phẩm làm sạch dùng cho thân thể; kem chống lão hóa (không chứa thuốc); nước rửa mặt; 

mặt nạ mát xa (mỹ phẩm); mặt nạ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-26510 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Enterbuy Việt 
Nam  (VN) 
Số 114, đường Khuất Duy Tiến, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê máy lọc nước; cho thuê máy bơm nước; thi công nội thất; sửa 

chữa bảo dưỡng thiết bị lọc nước; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. 
 

 
(210) 4-2019-26511 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 26.1.1; 5.13.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
nấm Tấn Bửu  (VN) 
Số 80/10 ấp Bình An A, thị trấn Chợ 

Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu nấm linh chi. 
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(210) 4-2019-26512 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vincent Nguyễn  (VN) 
Số 10A đường Thành Công, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; 

chế phẩm vệ sinh thân thể; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể hoặc trang điểm. 

 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; bỉm thấm hút dùng cho người không kiềm chế được; tã lót trẻ 

em; bỉm cho trẻ em; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; chất tẩy uế dùng cho mục đích 

vệ sinh. 

 

Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm xà phòng, mỹ phẩm, chế phẩm thụt rửa dùng 

cho mục đích vệ sinh cá nhân, chế phẩm vệ sinh thân thể, phấn rôm dùng cho mục đích vệ 

sinh thân thể hoặc trang điểm, băng vệ sinh, bỉm thấm hút dùng cho người không kiềm 

chế được, tã lót trẻ em, bỉm cho trẻ em, chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc, chất tẩy uế 

dùng cho mục đích vệ sinh, cốc nguyệt san, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2019-26513 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang HUY 
VIETNAM  (VN) 
18/6 Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2019-26514 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Võ Hồng Thân  
(VN) 
Xóm Yên Hương, xã Yên Sơn, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình, đóng chai. 

 

 
(210) 4-2019-26515 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần ILIBEAUTY 

COSMETICS  (VN) 
Số 97, tổ 9, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-26516 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) AMPHI PTE LTD  (VN) 

22 Malacca Street # 04-03Rb Capital 
Building, Singapore 048980 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26517 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) AMPHI PTE LTD  (VN) 

22 Malacca Street # 04-03Rb Capital 
Building, Singapore 048980 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
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(210) 4-2019-26519 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Hồ Hữu Lộc  (VN) 
19B An Dương Vương, phường 2, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 18: Phụ kiện thời trang: túi xách, va li, ví, balo. 
 

 
(210) 4-2019-26520 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Chu Thị Thảo  (VN) 
3 ngách 218/27 Lạc Long Quân, phường 

Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-26521 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Lâm Thiện Huy  (VN) 
Số 297/6 Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy khoan. 
 

 
(210) 4-2019-26522 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.15; 26.2.7 

(591) Trắng, vàng cam, xanh lá cây, đỏ, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hạt giống NUMBER ONE  (VN) 
B39, đường số 7, khu dân cư Mỹ Thạnh 

Hưng, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 
 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán hạt giống nông nghiệp. 
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(210) 4-2019-26524 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh Thúy  (VN) 
Đường Hòa An, xã Mong Thọ, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán xuất nhập khẩu trái cây. 
 

(210) 4-2019-26525 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) QUALlTY HERO CORPORATlON 

SDN BHD  (MY) 

No. 1, Jalan Utarid U5/19, Section U5, 

40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em; khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; quần lót; thấm hút được, dùng cho 

người không tự chủ được; miếng đệm lót vệ sinh; quần tã dùng cho người không tự chủ 

được. 
 

 
(210) 4-2019-26526 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.15; 26.3.23; A24.15.7; 24.15.21 

(591) Nâu, tím, đen, trắng. 

(731) SHENZHEN IJOY FILM INDUSTRY 

CO., LTD  (CN) 

6002A, Floor 6, East of LaoBing 

Building, No.3012 Xingye Road, 

Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen 

City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; đầu ngậm điếu thuốc lá; hộp thuốc lá điếu; bật 

lửa dùng cho người hút thuốc; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2019-26527 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và đồ uống Sachi Việt Nam  
(VN) 
Thuê nhà xưởng của công ty TNHH 
MTV Chế biến thực phẩm xuất khẩu 
Nghĩa Thành, số 25 Song Hào, phường 
Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm hạt sachi rang sấy; dầu sachi; sữa sachi. 

 

 
(210) 4-2019-26528 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OGAGA  (VN) 
01 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; gạo; bột mì; ngũ cốc; mứt khô làm từ trái cây (dạng bánh kẹo); bún sợi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản (gạo, cà phê, tiêu, điều, bắp ngô), rau củ 
quả đã qua chế biến, mứt các loại, hạt đã qua chế biến đóng gói, trái cây tươi, trái cây 
đông lạnh, rau củ quả tươi, thủy sản đông lạnh, thủy sản đã chế biến đóng gói, thịt đã qua 
chế biến đóng gói, thịt đông lạnh, bánh kẹo, đồ uống từ rau củ quả (không cồn), mật ong, 
ngũ cốc, bún các loại, bột mì, bột gạo, nui, gia vị các loại, thực phẩm chức năng, các sản 
phẩm từ sữa; nhượng quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2019-26529 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.5.1 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tú Hạ  (VN) 
Thửa đất số 79-80, tờ bản đồ số 11 AB, 
khu đô thị thương mại - dịch vụ Sóng 
Thần 1, khu phố Thống Nhất 1, phường 
Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 41: Trung tâm đào tạo, giảng dạy tiếng Anh. 
 

 
(210) 4-2019-26530 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A15.9.10; A26.11.8; 26.15.15; 1.15.23; 

A26.11.12; 13.3.25 
(591) Đỏ, trắng. xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Triệu  (VN) 
172 tỉnh lộ 766, tổ 4, thôn 5, xã Mê Pu, 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng như: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy 

sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, máy 
sấy đĩa dùng điện, tivi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, nồi áp 
suất, bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, chảo để rán (không sử dụng điện), đồ 
chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), bình thủy (phích), 
nồi áp suất, bát (chén), chậu. 

 

 
(210) 4-2019-26531 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18 (540) 

  

(731) Phạm Thị Mai   (VN) 
Khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện 
Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ nối mi. 

 
 

 
(210) 4-2019-26532 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
quốc tế Hoàng Ngọc  (VN) 
72/9 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo lót nam, nữ. 
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(210) 4-2019-26533 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
quốc tế Hoàng Ngọc  (VN) 
72/9 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo lót nam, nữ. 
 

 
(210) 4-2019-26534 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 

Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức (dùng cho mục đích y tế), ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-26535 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 

Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 

tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-26536 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-26537 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-26538 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 

tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-26539 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 

Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 

tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-26540 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 

Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 

thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 

tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-26541 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
NUTRIKING  (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-26542 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun  (VN) 
Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu điện tử, Attomat (thiết bị điện); ổn áp; biến áp; máy biến thế; cáp 

điện. 
 

 
(210) 4-2019-26543 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun  (VN) 
Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm chống gỉ; sơn lót; chất pha loãng cho sơn; véc ni. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm tẩy trắng để giặt; xà phòng; 
chế phẩm tẩy sơn, tẩy thuốc màu, tẩy thuốc vẽ; chế phẩm làm mềm vải [dùng để giặt]. 
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Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa 

ra vào bằng kim loại; khung kim loại cho xây dựng. 

 

Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm nước; máy giặt; máy xay chạy điện; máy nghiền gia 

dụng chạy điện; máy hút bụi. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ làm 

vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; kéo (dụng cụ cầm tay); cưa (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; chảo áp suất dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; 

bình nước nóng dùng điện; máy điều hoà không khí; tủ lạnh. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây 

dựng; đá xây dựng; gỗ xây dựng; vữa dùng cho xây dựng; ván sàn gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: máy phát điện, máy nông nghiệp, máy 

bơm nước, máy giặt, máy xay chạy điện, máy nghiền gia dụng chạy điện, máy hút bụi, ổ 

cắm điện, cầu dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử attomat (thiết bị điện) dây điện, ổn áp, 

biến áp, máy biến thế, cáp điện, máy vi tính, điện thoại, cáp dùng cho máy thu hình; mua 

bán, xuất nhập khẩu thiết bị dùng để dẫn, đóng cắt, biến đổi, tích trữ, điều chỉnh, kiểm 

soát điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu tủ điện tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các 

thiết bị mạng), cột thu lôi, tủ nguồn, cột bơm xăng, cột rút tiền tự động, máng cáp điện, 

thang điện, ti vi, màn hình tinh thể lỏng, máy ảnh, máy quay camera, đầu đĩa, loa, bàn là, 

đồ gỗ nội thất; mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị chiếu sáng, vòi nước, vòi hoa sen, chậu 

rửa, bồn cầu, bồn tắm, chảo áp suất dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị và 

hệ thống nấu nướng, bình nước nóng dùng điện, chảo rán dùng điện, máy điều hòa không 

khí, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, bình nước nóng lạnh, máy lọc nước, bếp ga, lò vi sóng, máy 

sấy tóc, máy văn phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia đình, đĩa dùng cho bộ đồ ăn không 

kể dao, dĩa và thìa, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong hầm thịt, chảo vạc để nấu 

nướng (đồ dùng nấu nướng), dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), bình đựng nước nóng 

không dùng điện. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng hệ thống thiết bị điện; trang trí nội 

ngoại thất; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; 

tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 

cứng máy tính; lập trình máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp. 
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(210) 4-2019-26545 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH máy móc thiết 
bị và công nghệ Nhật Minh  
(VN) 
63 đường số 26A, khu dân cư Bình Phú, 

phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

 
(210) 4-2019-26547 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) CIXI GUORONG ELECTRONIC 

COMMERCE CO., LTD.  (CN) 

No. 29, Meihu road, Wumei village, 

Henghe town, Cixi city, Ningbo city, 

Zhejiang province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị vật lý trị liệu; bơm 

dùng để hút sữa mẹ; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; áo chẽn nịt bụng. 
 

 
(210) 4-2019-26548 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.11.5; 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải Vân  (VN) 
Số 132 đường Điện Biên Phủ, phường 

Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng các 

món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2019-26549 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Vũ Huy Đảng  (VN) 
Thôn Thượng Trì ấp, xã Hoài Thượng, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 20: Giường cũi của trẻ em; nôi cho trẻ em; ghế võng. 

 

 
(210) 4-2019-26551 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.5.25; 26.4.9; 26.4.3; 26.15.15; 26.3.1 
(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Newland  (VN) 
Số 121/3 A Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản: cho thuê bất động sản, buôn bán bất động 

sản, môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-26553 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, lam sẫm, ngọc thạch, vàng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Nguyên Khang  (VN) 
257/1/16 đường 3 tháng 2, phường 10, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm làm sạch/tinh chế/lọc; chế phẩm để xử lý bề mặt vải, giấy, da; hóa 

chất để làm sạch nước; hóa chất làm sạch ống khói/ống hút thoát khí; chế phẩm khử nước 
dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 11: Buồng làm sạch [hệ thống vệ sinh]; hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; bộ lọc khí [bộ phận của hệ thống gaz]; hệ thống sinh hơi nước; 
hệ thống phân phối nước. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1305 

(210) 4-2019-26554 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; A16.1.11; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xanh lục bảo, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và kỹ thuật Thanh 
Mai  (VN) 
Số 12 ngõ 68 phố Đốc Ngữ, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): đồ uống trên cơ sở socola, đồ uống trên cơ sở cà phê, 

đồ uống trên cơ sở trà, bánh kẹo, bánh ngọt, bánh quy, đồ uống cà phê có sữa; giới thiệu 
sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-26555 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10; A1.1.2; 

1.1.14; A25.7.5; 24.17.20 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt, đỏ, vàng, cam, vàng. 
(731) Công ty TNHH Việt Gia Đinh  

(VN) 
Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 

đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé. 

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống 
trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2019-26556 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LADY BOBO FOOD & BEVERAGE 

LIMITED   (HK) 
Shop 4, G/F, Goldtop Garden, 159-161 
Camp Street, Sham Shui Po, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống sôcôla có sữa; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống cà phê có sữa; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà ướp lạnh; bột sắn hột; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2019-26557 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.6; A1.1.10 
(591) Xanh nước biển đậm, nhạt, xanh da trời, 

xanh lá cây, cam, tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

NUTRIBEST   (VN) 
Số nhà 16, liền kề 1 khu đấu giá Mậu 
Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; 

đồ uống y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; sữa giàu protein; đồ uống 
trên cơ sở sữa với trứng và hoặc kem sữa, không chứa cồn; thịt đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2019-26558 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 5.5.19; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

số TIN TIN   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà A24/D7 Đô Thị Mới, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử; dịch vụ cổng 
thông tin; dịch vụ cổng thông tin điện tử; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tạo lập và duy trì 
trang tin điện tử cho người khác; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ tư vấn công nghệ thông 
tin; tư vấn bảo mật dữ liệu. 
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(210) 4-2019-26559 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.7; A25.7.6; 1.15.21 
(591) Hồng, xám, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rùa và Thỏ  (VN)
18B/86 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2019-26560 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quốc Tế D-Mac 
Cosmetics   (VN) 
Số 164 Thành Lộc 31, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bản lẻ trực tuyến: mỹ phẩm, sản phẩm vệ 

sinh thân thể, nước hoa, son môi, chế phẩm vệ sinh dùng làm sạch và trang điểm.  
 

Nhóm 41: Đào tạo chuyên viên chăm sóc sắc đẹp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (trừ các dịch vụ gây chảy máu).  
 

 
(210) 4-2019-26561 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Ngô Duy Uyên Linh  (VN) 

Khu 7, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da, chế phẩm rửa âm 

đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm, 

kem dưỡng da, chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi, 
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dược phẩm, thảo dược, thực phẩm chức năng, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ tư vấn sức khỏe; 

dịch vụ trị liệu; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2019-26562 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.1; 

6.1.2 

(591) Xanh lá, vàng, hồng, trắng. 

(731) 1. Ngô Thị Hải Yến  (VN) 
Số nhà 31B ngõ 353/38 đường An Dương 

Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Đăng Tiến  (VN) 
Tổ dân phố 6 Mễ Trì Thượng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống có nguồn gốc từ trà.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chè (trà), dụng cụ trà và các phụ kiện như: ấm trà, khăn 

trải bàn, khay trà, bàn uống trà, lư hương.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán trà.  
 

 
(210) 4-2019-26563 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 9.5.1; A9.5.2; 26.1.1; A26.4.18 

(591) Trắng, đen, vàng nâu nhạt. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khả Hân  (VN) 
8A Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn 

Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán và xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, 

trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  
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(210) 4-2019-26564 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khả Hân   (VN) 
8A Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ãn uống; quán cà phê; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2019-26565 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH Glowing Living  

(VN) 
148 Bis Đề Thám, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ gia dụng 
(máy hút bụi, xoong nồi, chén bát đĩa), mỹ phẩm, hương liệu tinh dầu, chăn, ga trải 
giường, gối, đệm (nệm).  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiên trúc; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2019-26566 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH Glowing Living  

(VN) 
148 Bis Đề Thám, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ gia dụng 

(máy hút bụi, xoong nồi, chén bát đĩa), mỹ phẩm, hương liệu tinh dầu, chăn, ga trải 
giường, gối, đệm (nệm); quảng cáo.  
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(210) 4-2019-26567 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Glowing Living  

(VN) 
148 Bis Đề Thám, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp và công trình dân dụng); thi công trang trí 

nội thất.  
 

 
(210) 4-2019-26568 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xám, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Trung Chính  (VN) 
Số 100 quốc lộ 51, khu phố Bình Dương, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa xếp bằng kim loại; cửa nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; bản lề bằng kim 
loại; chốt cửa bằng kim loại; thanh nhôm định hình. 

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa xếp, không bằng kim loại; cửa nhựa lõi thép.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; dịch vụ gia công kim loại; đúc kim loại; xử lý và tráng phủ 
kim loại.  

 

 
(210) 4-2019-26570 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 1.3.1; 26.4.3; A6.19.9 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, vàng nâu. 
(731) K.F.C. GIDA TEKSTIL SANAYI 

ITHALAT IHRACAT YATTIRIM A.S.  
(TR) 
Canakkale Yolu 3.km Menemen, Izmir, 
URKEY  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; quả mọng sấy khô; quả hạch (đã chế biến) và hạt (đã chế 
biến).  
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(210) 4-2019-26572 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) AREUMDAWOON COSMETICS CO., 

LTD.   (KR) 
55, Cheonheung 8-gil, Seonggeo-eup, 
Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam- do, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem nền trang điểm; kem chống nắng; nước thơm dưỡng da; lót nền trang 

điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem dưỡng mắt; kem làm trắng da; mặt nạ cho mục đích 
mỹ phẩm; kem làm sạch cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng da tay (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2019-26573 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Hương Sen   (VN) 
Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo xoa bóp, mát-xa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cafe; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ trị liệu.  

 

 
(210) 4-2019-26574 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.21 
(731) Phạm Thị Thanh Thảo  (VN) 

Thôn Sơn Thọ, xã Nam Bình, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; xà phòng khử mùi; 

tinh dầu.  
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(210) 4-2019-26575 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) NINGBO FREELUX LIGHTING 

APPLIANCE CO., LTD  (CN) 
No. 228, Kaiyuan Road, High 
Technology Zone, Fenghua District, 
Ningbo, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; ống dạ quang để chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 

quang [LED]; đèn chiếu sáng; đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2019-26576 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.11.3 
(731) TONGWEI SOLAR (HEFEI) CO., LTD.  

(CN) 
No. 888, Changning Road, High-tech 
District, Hefei, Anhui, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện; sáp [nguyên liệu thô]; sáp dùng cho đai truyền; sáp công 

nghiệp; dầu công nghiệp.  
 

Nhóm 09: Bộ đảo điện; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị điện dùng để chuyển mạch; pin 
mặt trời; pin điện; tủ phân phối [điện]; bảng phân phối [điện]; thiết bị điều khiển phân 
phối [điện]; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các ghi đường sắt; hệ thống điện cho 
việc điều khiến từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điều khiển từ xa; bộ chỉnh lưu 
dòng điện; hộp đấu nối [điện]; bộ điều biến.  

 
Nhóm 11: Bộ trao đổi nhiệt, trừ loại là bộ phận của máy móc; bơm nhiệt; bộ thu năng 
lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; thiết bị sưởi ấm; thiết bị tích nhiệt; thiết bị làm nóng 
không khí; lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị gia nhiệt; tấm sưởi nóng. 

 

 
(210) 4-2019-26577 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.1.1; A5.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn chăm 
sóc sức khỏe và sắc đẹp PNUS 
Việt Nam  (VN) 
Số 92, đường Hố Cát, trị trấn Vôi, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người: dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu 
thơm; dịch vụ làm tóc; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu.  

 

 
(210) 4-2019-26578 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 25.1.25; 26.1.12; 7.15.1; 7.15.9; 

26.2.3; 26.2.1 
(591) Da cam, đen, đỏ, trắng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Tiến Hoàng  

(VN) 
Số 03, phố Hàng Vôi, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-26579 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2019-26581 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ.  
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(210) 4-2019-26582 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ trọ.  
 

 
(210) 4-2019-26583 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2019-26584 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản.  
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(210) 4-2019-26585 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ.  
 

 
(210) 4-2019-26586 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ.  
 
 

 
(210) 4-2019-26587 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo, bột ngũ cốc.  
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1316 

(210) 4-2019-26588 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2019-26589 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách dụ lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ.  
 

 
(210) 4-2019-26590 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Công ty TNHH QCOOP Việt Nam  
(VN) 
Số 08 đường Lê Văn Thiêm, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện gồm: chăm sóc da mặt, làm tóc, làm móng tay, xoa bóp, 

trang điểm. tư vấn thẩm mỹ.  
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(210) 4-2019-26591 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; A17.2.2; 26.15.25; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH GOTEC Việt Nam  
(VN) 
Tầng trệt, 60/35 đường Trần Hưng Đạo, 
phường 07, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở; mua bán nhà ở.  
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng.  

 

 
(210) 4-2019-26592 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH GOTEC Việt  Nam  
(VN) 
Tầng trệt, 60/35 đường Trần Hưng Đạo, 
phường 07, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở; mua bán nhà ở.  
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng.  

 

 
(210) 4-2019-26593 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A17.2.2; 26.15.15; 26.3.1 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
GOTEC LAND  (VN) 
28-30 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở; mua bán nhà ở.  
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng.  
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(210) 4-2019-26594 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
GOTEC LAND   (VN) 
28-30 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở; mua bán nhà ở.    

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng.  
 

 
(210) 4-2019-26595 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 24.17.24 

(591) Xanh dương đậm, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
GOTEC LAND   (VN) 
28-30 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở; mua bán nhà ở.    

 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 

dụng đất; xây dựng dân dụng.  
 

 
(210) 4-2019-26596 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ.  
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(210) 4-2019-26597 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; A19.13.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

trắng xám. 
(731) Công ty TNHH dược Hồng Lộc 

Phát  (VN) 
72B13, KDC 91B, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que. thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát - làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2019-26598 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.6; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) Hồ Thị Thiên Thi   (VN) 

57 đường 17 khu dân cư Bình Hưng, ấp 
2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; dầu gội đầu; nước hoa; dầu thơm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán rượu nhỏ.  
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(210) 4-2019-26599 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Hồ Thị Thiên Thi   (VN) 

57 đường 17 khu dân cư Bình Hưng, ấp 
2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ 

sinh; dầu gội đầu; nước hoa; dầu thơm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2019-26600 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Hoàng Tạ Hải Yến  (VN) 

Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho đảo mạch; hộp đấu nối [điện]; dây cáp điện; tụ điện; 
cuộn dây điện. 

 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt trần; hệ thống 
và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa. 

 

 
(210) 4-2019-26603 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lan Chi 
BUSINE.SS Hà Nam  (VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vĩnh 
Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt, phụ kiện công nghệ bao gồm: gậy chụp ảnh, tai nghe, ốp điện thoại. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 26: Cây cảnh giả bằng nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kính mắt, phụ kiện công nghệ (bao gồm gậy chụp ảnh, tai nghe, ốp 
điện thoại), văn phòng phẩm và cây cảnh giả bằng nhựa. 
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(210) 4-2019-26604 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; 

26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng tươi, trắng. 
(731) Hoàng Sỹ Trọng  (VN) 

Thôn Văn Chung, xã Tân Chi, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy lau mặt; giấy vệ sinh (giấy dùng 
trong nhà vệ sinh). 

 

 
(210) 4-2019-26605 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2019-26606 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.9; 2.7.23 
(591) Nâu, vàng cam, vàng chanh, xanh da 

trời. 

(540) 

  

(731) Phan Hồng Thu  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 394, đường Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: mặt nạ dưỡng da chống lão hóa. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược: siro trị ho; thuốc nam dạng bôi; dầu massage giữ ấm. 
 

 
(210) 4-2019-26607 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Huy  (VN) 
Thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm da và giả da: ba lô, túi xách, bóp (ví), cặp học sinh. 
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Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón), đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán giải khát, quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức 
ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2019-26608 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Hà  (VN) 
ấp Thạnh An II, xã Thạnh Đông A, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản giống như: tôm giống, cua giống, cá giống, mực giống; thức ăn dùng 

trong nuôi trồng thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: các sản phẩm thủy sản đã qua chế biến và 
chưa qua chế biến như: tôm, cua, cá, mực; mua bán, phân phối: con giống thủy sản như: 
tôm giống, cua giống, cá giống, mực giống, thuốc thú y, thuốc thủy sản, thức ăn dùng 
trong nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2019-26609 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Lê Y Khoa  (VN) 
193 quốc lộ 1A, ấp Nhàn Dân A, xã Tân 
Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm, không còn sống; tôm rồng, không còn sống; tôm hùm có gai, không còn 

sống; tôm hùm, không còn sống; tôm pandan, không còn sống. 
 

 
(210) 4-2019-26610 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; A1.1.9; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Thanh Lozen  (VN) 
Số 2 Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-26611 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 11.3.18; 1.15.5; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM công nghệ 
NEW CITY  (VN) 
Số 6 hẻm 475/20/93 đường Nguyễn Trãi, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-26612 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 26.1.1; A26.1.18; A5.5.20; 

25.1.25 
(591) Trắng, xanh lục bảo. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Diệu Tú  (VN) 
Phòng 1904, tòa nhà FLC Twin Tower 
Cầu Giấy, 265 đường Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; phô mai; trái cây dầm đường; thạch trái cây; khoai tây rán giòn; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2019-26613 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.20; 2.3.20; A2.1.16; A2.3.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
P0617 Park Hill 10, 458 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da: Balo, cặp da; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; ví lưới có dây 

xích đeo. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; thắt lưng; áo sơ mi; váy; giày cao cổ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo, trang phục, phụ kiện, sản phẩm da và giả da sau, cặp 
da, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, ví lưới có dây xích đeo, thắt lưng, áo sơ mi, váy, 
giày da, giày cao cổ; đồng hồ đeo tay. 
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(210) 4-2019-26614 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.21; 9.5.1 
(731) Huỳnh Thị Ngọc Diễm  (VN) 

66/26F1, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); khăn quàng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: túi xách, cặp xách, va li, ba lô, ví, quần 
áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), khăn quàng (trang phục). 

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 

 

 
(210) 4-2019-26617 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.12; A5.7.22; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng, xám, bạc. 
(731) Nguyễn Đức Trung  (VN) 

Số 148 Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; quán trà chanh. 
 

 
(210) 4-2019-26618 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; 3.5.20; A26.4.24 
(731) Nguyễn Xuân Thảo  (VN) 

Số 131 ngõ 136 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; giày dép; mũ nón; tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2019-26619 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Phượng  (VN) 
Xóm 09, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, đồ lưu niệm. 
 
 

(210) 4-2019-26620 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lam đậm. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Trang  (VN) 
Thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, kính, găng 
tay, balo, túi xách, vali, thiết bị và các dụng cụ, phụ kiện thể dục thể thao; quảng cáo; cho 
thuê không gian quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trung gian thương mại; sản xuất 
các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; 
quản lý quá trình đặt hàng; tư vấn quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; lập kế hoạch 
cho buổi tiệc [giải trí]; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
[SaaS]. 

 

 
(210) 4-2019-26621 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) WOEI SHYANG DAR ENTERPRISE 

CO.  (TW) 
1F., No. 185-7, Heping St., Liujia Dist., 
Tainan City 734, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng; tinh dầu; nước 
xức tóc; chế phẩm đánh răng. 

 

 
(210) 4-2019-26622 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) WOEI SHYANG DAR ENTERPRISE 

CO.  (TW) 
1F., No. 185-7, Heping St., Liujia Dist., 
Tainan City 734, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men; 
sợi dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ 
tảo xanh; thuốc xịt muỗi. 

 

 
(210) 4-2019-26623 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 18.2.1 
(591) Ghi, đen. 
(731) FUJIAN SHENGJIE SANITARY 

PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 
No.98, Qianshan District 8, Brand Base, 
Lishan Village, Neikeng Town, Jinjiang, 
Quanzhou, Fujian, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần tã trẻ em; quần tã 
dùng cho người không tự chủ được; miếng đệm lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng 
khi có kinh nguyệt. 

 

 
(210) 4-2019-26624 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng, xanh da trời. 
(731) Nguyễn Thu Hường  (VN) 

Thôn Vĩ, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm trò chơi máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; lập trình máy tính; tư vấn công nghệ viễn thông; tư 
vấn công nghệ máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-26625 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Viện Công Nghệ ICOME  (VN) 
Tầng 1, 106A Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Củ gừng được chế biến, bảo quản, sử dụng. 

 

 
(210) 4-2019-26626 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) ACCO BRANDS CORPORATION  (US)

Four Corporate Drive, Lake Zurich, 
Illinois 60047, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy dính [văn phòng phẩm]; bìa bọc vở [văn phòng phẩm] và bìa cặp để kẹp 

tài liệu; bìa phân trang [văn phòng phẩm]; bìa cây loại văn phòng phẩm; bìa để đỡ và kẹp 
tài liệu; vật dụng để đựng các vật phẩm, cụ thể là bút chì, bút, bút đánh dấu và thẻ thư 
mục [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ đục lỗ giấy [đồ dùng văn phòng]; tấm lót đặt trên bàn 
làm việc [đồ dùng văn phòng]; sổ phác thảo [văn phòng phẩm]; tập giấy phác thảo [văn 
phòng phẩm]; sổ nhật ký phác thảo [văn phòng phẩm]; tập giấy vẽ; giấy can; giấy in báo; 
giấy thủ công [văn phòng phẩm]; bảng viết có thể xóa khô được; giấy; văn phòng phẩm, 
cụ thể là sổ lập kế hoạch hàng ngày, và lịch, phong bì, kẹp dạng vòng, túi có khóa kéo 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; hộp chia ngăn để bàn [đồ dùng văn phòng]; 
khay để bàn [đồ dùng văn phòng]; vật dụng đựng hồ sơ để bàn [đồ dùng văn phòng], và 
hộp đựng để bàn cho mục đích văn phòng; hộp chứa có ngăn kéo để bàn [đồ dùng văn 
phòng]; ống cắm bút hoặc bút chì; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng thẻ thư 
mục [văn phòng phẩm]; sổ tay và nhật báo; văn phòng phẩm, cụ thể là tệp có nhiều ngăn 
để xếp giấy tờ; bìa đựng hồ sơ [văn phòng phẩm]; hộp chia ngăn đựng vật dụng cá nhân 
[đồ dùng văn phòng]; tập giấy dùng để ghi chép tự dính được. 
 

Nhóm 18: Cặp hình sổ để đựng tài liệu, giấy, bút. 
 

 
(210) 4-2019-26627 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bằng Hữu  (VN) 
Số 139 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-26628 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 3.1.8; 3.1.6 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Diệp Ngọc Trúc  (VN) 
131/23 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán; đại lý phân phối; xuất nhập khẩu: thức ăn cho động vật, dầu gội cho 

động vật [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thú y. 
 

 
(210) 4-2019-26629 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Huy Hoàng 
Group  (VN) 
43 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-26630 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Nga  (VN) 
Số 2, ngách 374/5 đường Âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thuốc. 

 

 
(210) 4-2019-26633 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2; A26.4.18 
(731) ACCO BRANDS CORPORATION  (US)

Four Corporate Drive, Lake Zurich, 
Illinois 60047, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy dính [văn phòng phẩm]; bìa bọc vở [văn phòng phẩm] và bìa cặp để kẹp 
tài liệu; bìa phân trang [văn phòng phẩm]; bìa cây loại văn phòng phẩm; bìa để đỡ và kẹp 
tài liệu; vật dụng để đựng các vật phẩm, cụ thể là bút chì, bút, bút đánh dấu và thẻ thư 
mục [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ đục lỗ giấy [đồ dùng văn phòng]; tấm lót đặt trên bàn 
làm việc [đồ dùng văn phòng]; sổ phác thảo [văn phòng phẩm]; tập giấy phác thảo [văn 
phòng phẩm]; sổ nhật ký phác thảo [văn phòng phẩm]; tập giấy vẽ; giấy can; giấy in báo; 
giấy thủ công [văn phòng phẩm]; bảng viết có thể xóa khô được; giấy; văn phòng phẩm, 
cụ thể là sổ lập kế hoạch hàng ngày, và lịch, phong bì, kẹp dạng vòng, túi có khóa kéo 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; hộp chia ngăn để bàn [đồ dùng văn phòng]; 
khay để bàn [đồ dùng văn phòng]; vật dụng đựng hồ sơ để bàn [đồ dùng văn phòng], và 
hộp đựng để bàn cho mục đích văn phòng; hộp chứa có ngăn kéo để bàn [đồ dùng văn 
phòng]; ống cắm bút hoặc bút chì; thẻ thư mục [văn phòng phẩm]; vật dụng đựng thẻ thư 
mục [văn phòng phẩm]; sổ tay và nhật báo; văn phòng phẩm, cụ thể là tệp có nhiều ngăn 
để xếp giấy tờ; bìa đựng hồ sơ [văn phòng phẩm]; hộp chia ngăn đựng vật dụng cá nhân 
[đồ dùng văn phòng]; tập giấy dùng để ghi chép tự dính được. 

 
Nhóm 18: Cặp hình sổ để đựng tài liệu, giấy, bút. 

 

 
(210) 4-2019-26634 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cẩm Thiều  (VN) 
Số 26A quốc lộ 61B, khóm 3, phường 1, 
thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Quả (trái) mãng cầu, lá mãng cầu và hoa mãng cầu thái nhỏ, sấy khô dùng để 
pha nước uống. 

 

Nhóm 30: Mứt sấy dẻo (dạng bánh kẹo); mứt (dạng bánh kẹo); đồ uống trên cơ sở trà; 
bánh đa (bánh tráng). 

 

 
(210) 4-2019-26636 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Cư  

(VN) 
ấp Long Thành, xã Tân Long, thị xã Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2019-26637 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A25.7.5; 1.15.15; 3.13.5; A26.11.8 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH Ong Xanh  (VN) 
Số 98, ấp Trường An, xã Trường Khánh, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật sữa ong chúa; sữa ong chúa; keo ong (tương tự mật ong). 
 

 
(210) 4-2019-26638 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A19.11.5; 1.3.1; 

26.1.1; 26.4.1; 26.4.10 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, da cam, xanh 

dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ sản 
xuất thương mại Thành Đạt  
(VN) 
245/4, ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn dùng cho tôm, cá. 
 

(210) 4-2019-26642 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất AKA  
(VN) 
Khu TMDV Hồ Bán Nguyệt, lô CR03, 

số 111 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng trang trí nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, sopha 

và đồ trang trí trong nhà như tranh, ảnh, đồng hồ treo tường, đèn trang trí, hoa. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà cửa; trang trí nội thất. 
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(210) 4-2019-26644 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.1; 26.15.15; 26.4.8; 26.4.9; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sài Gòn Phương Đông  
(VN) 
12 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn (thực phẩm) đã được chế biến, cụ thể là các thực phẩm chế biến sẵn 
với thành phần chính là thịt và rau củ; thức ăn được chế biến chủ yếu từ thịt, từ cá và từ 
thịt gia cầm; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn). 

 

Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống giải khát và rượu. 
 

 
(210) 4-2019-26645 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.5; A3.5.24; 3.5.20; 1.15.11; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hoàng Văn Thanh  (VN) 

571-573 đường Bà Hạt, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, thương mại, xuất nhập khẩu: cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-26646 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Asanzo  (VN) 
Phòng 903 tầng 9 tòa nhà Flemington 
Tower 182 Lê Đại Hành, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy giặt công nghiệp; máy ủi công nghiệp (máy ủi quần áo). 
 

Nhóm 09: Điện thoại di động; phần mềm máy tính; máy vi tính; màn hình [phần cứng 
máy tính]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống]; phần mềm máy vi tính đã 
được đăng ký. 
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Nhóm 11: Máy lạnh; điều hòa không khí; bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng 
lạnh); ấm đun siêu tốc (dùng điện); lẩu điện; máy hút mùi (dùng điện). 

 

 
(210) 4-2019-26647 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh dương. 
(731) Bùi Phạm Thái Hòa  (VN) 

Số 48/64 đường 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ từ thiện (quyên góp quỹ từ thiện); hoạt động từ thiện, nhân đạo (quyên 

góp quỹ từ thiện). 
 

 
(210) 4-2019-26648 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Du Văn Phước  (VN) 

209 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Móng (tay, chân) giả; hình dán nghệ thuật cho móng tay, móng chân; chế 

phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; nước sơn móng; dầu làm bóng móng; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: móng 
(tay, chân) giả, hình dán nghệ thuật cho móng tay, móng chân, chế phẩm tẩy sơn móng 
tay, móng chân, nước sơn móng, dầu làm bóng móng, mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2019-26649 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

đầu tư quốc tế Ha Group  (VN) 
07 Hoa Mai, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
điểm tin; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; sản xuất phim quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ xuất bản báo và tạp chí điện tử trực tuyến; cung cấp thông 
tin liên quan đến giáo dục, xã hội, văn hóa trực tuyến; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ 
cung cấp thông tin giải trí. 

 

 
(210) 4-2019-26650 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21; 

5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

đầu tư quốc tế Ha Group  (VN) 
07 Hoa Mai, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, tinh dầu, nước rửa phụ khoa 

(không dùng cho mục đích y tế), viên làm sạch phụ khoa (không dùng cho mục đích y tế), 
kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội đầu, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, muối 
tẩy tế bào chết, dầu xả, mặt nạ dưỡng da, bình xịt khoáng dưỡng ẩm cho da, dầu dưỡng 
tóc, tinh dầu chống lão hóa, các loại tinh dầu làm đẹp, thực phẩm chức năng, gel bôi trơn 
(dùng cho mục đích y tế), viên uống có nguồn gốc thiên nhiên giúp trị bệnh phụ khoa, 
viên uống có nguồn gốc thực vật giúp tăng cường sinh lực cho nam giới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm 
hơi; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2019-26651 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A5.5.22; A5.1.16; 

5.5.19; 3.1.14; A3.1.20; A3.1.22 
(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
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(210) 4-2019-26652 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-26653 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.7 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-26654 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22; A26.11.8; 

A11.1.18 

(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Huy Quang  
(VN) 
Số 9 đường số 2 cư xá Đô Thành, phường 

04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2019-26655 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Nam  (VN) 
Thửa đất 34A1 bản đồ OO khu TĐC 3, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị làm nóng lạnh nước; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị chiếu 

sáng; thiết bị vệ sinh; thiết bị làm mát không khí. 
 

 
(210) 4-2019-26656 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Nam   (VN) 
Thửa đất 34A1 bản đồ OO khu TĐC 3, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị sinh hơi nước; máy làm mát không khí; thiết bị làm 

nóng lạnh nước; thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu bếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán và quảng cáo máy lọc nước, mua bán và quảng cáo máy làm mát 
không khí, mua bán và quảng cáo thiết bị sinh hơi nước, mua bán và quảng cáo thiết bị 
làm nóng lạnh nước uống, mua bán và quảng cáo thiết bị vệ sinh, mua bán và quảng cáo 
thiết bị nấu bếp.  

 

 
(210) 4-2019-26657 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.3.16; A5.3.13; 

A5.1.16; A5.5.20 
(591) Xanh, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH TCT Hà Nội   (VN) 

Số nhà 1A, ngách 143/269, đường 
Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại; thuốc trừ bệnh hại cây trồng; thuốc trừ cỏ 

dại; chất diệt nấm; thuốc diệt côn trùng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: phân bón, chế phẩm 
phân bón, phân bón hữu cơ, phân ủ/phân trộn, hóa chất để cải tạo đất, thuốc trừ sâu, chất 
diệt loài gây hại, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, thuốc trừ cỏ dại, chất diệt nấm, thuốc diệt 
côn trùng, cây giống, hạt giống thực vật, hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý.  
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(210) 4-2019-26658 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 25.5.2 
(591) Đen, đỏ, bạc, xám trắng, vàng nâu, trắng, 

xanh lục, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC   (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-26660 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 26.1.1; 26.11.3; 

A26.11.12; A25.7.7 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phú Thành 
JSC   (VN) 
Khu đô thị Green Park, đường Hùng 
Vương, xã Hải Xuân, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2019-26662 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, nâu, 

trắng. 
(731) Ngô Quang Huy   (VN) 

Số 26, ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh 
Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch; thạch đen; thạch rau câu; thạch dừa; thạch hoa quả; thạch găng.  
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(210) 4-2019-26663 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2019-26665 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NOC GROUP LIMITED    (CN) 

606, Fairmont House, 8 Cotton Tree 
Drive, Hongkong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Hạt cà phê rang; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê; đồ uống cà 

phê có sữa; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh nướng; bánh kẹo; đồ gia vị; bánh kẹo đông lạnh; bánh ngọt.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ quầy cà phê 
và trà; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện để mang đi (take-away); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-26666 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3 
(731) NOC GROUP LIMITED     (CN) 

606, Fairmont House, 8 Cotton Tree 
Drive, Hongkong    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Hạt cà phê rang; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê; đồ uống cà 
phê có sữa; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh mỳ; bột 
nhồi; bánh nướng; bánh kẹo; đồ gia vị; bánh kẹo đông lạnh; bánh ngọt.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ quầy cà phê 
và trà; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện để mang đi (take-away); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-26667 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) MARS, INCORPORATED   (US) 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; chất phụ gia dành cho các loại thức ăn và đồ 

uống cho động vật, không dùng cho mục đích y tế; đồ nhai ăn được dành cho động vật; 
xương cho chó; các sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật. 

 
 

(210) 4-2019-26668 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH thương mại Kết 

Hiền   (VN) 
Khu 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông tươi; bê tông nhựa; ống cống; kính tấm [cửa sổ] dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 31: Gia cầm sống; hạt giống để trồng; động vật sống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch, thiết bị vệ sinh, đèn, vòi hoa sen, xăng dầu, hoa, cây trồng, gia 
súc và gia cầm, khóa cửa, bản lề, thân khóa, ổ khóa. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng cầu đường; xây dựng nhà ở dân dụng; xây dựng văn phòng; xây dựng 
trung tâm thương mại; xây dựng khu công nghiệp; xây dựng khu đô thị; xây dựng khách 
sạn; xây dựng khu du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 41: Giáo dục kĩ năng mềm; giáo dục bằng nông trại; dịch vụ cho thuê sân bóng; 
dịch vụ cho thuê sân gôn; dịch vụ cho thuê sân tennis; dịch vụ bể bơi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ 
trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 
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(210) 4-2019-26670 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo chuyên nghiệp  (VN) 
Số 6, ngõ 36A, phố Trần Điền, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa.  
 

 
(210) 4-2019-26671 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.1; A19.13.21 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh lục, xanh lá cây, trắng.

(731) Nguyễn Thúy Hà   (VN) 
Tổ 19, khu 4, phường Vệ An, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: thuốc, dược phẩm, chế phẩm chứa thuốc, hóa mỹ phẩm 

- dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị và dụng cụ y 

tế (băng cá nhân, gạc y tế, dao phẫu thuật), trầm hương, trang sức phong thủy, đồng hồ, 

đồ gia dụng (xoong, nồi, chảo), văn phòng phẩm (thước kẻ, bút,vở). 
 

 
(210) 4-2019-26672 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Mai Thanh Yến   (VN) 
Số 23, ngõ 119 phố Hồ Đắc Di, phường 

Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn quàng (trang phục); cà vạt (trang phục). 
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(210) 4-2019-26673 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đào tạo Hướng 

Minh   (VN) 
Số 240/71 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2019-26674 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Trắng bạc, nâu đậm. 
(731) PT. SUMBER KOPI PRIMA   (ID) 

DBS Bank Tower Lt. 11, Ciputra World 
1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5. Karet 
Kuningan, Setiabudi, Jakarta, 12940, 
Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống có hương vị cà phê (không cồn); đồ uống có hương vị cà phê xanh 

(không cồn); đồ uống có hương vị cà phê cappuccino (không cồn); đồ uống có hương vị 
cà phê caramen (không cồn); đồ uống có hương vị cà phê mocha (không cồn); đồ uống có 
hương vị cà phê latte (không cồn); đồ uống có hương vị cà phê vani (không cồn); đồ uống 
có hương vị cà phê bạc hà (không cồn); đồ uống có hương vị tiramisu (không cồn); đồ 
uống có hương vị trà cà phê (không cồn); chế phẩm để làm đồ uống; nước ngọt; tinh dầu 
để sản xuất đồ uống; nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2019-26675 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng bạc, nâu đậm. 
(731) PT. SUMBER KOPI PRIMA   (ID) 

DBS Bank Tower Lt. 11, Ciputra World 
1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5. Karet 
Kuningan, Setiabudi, Jakarta, 12940, 
Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột và cà phê hòa tan; đồ uống có thành phần chính là cà phê; 
đồ uống có thành phần chính là trà; đồ uống có thành phần chính là ca cao và đồ uống có 
thành phần chính là cà phê espresso; đồ uống làm từ cà phê; đồ uống làm từ cà phê 
espresso; nước giải khát lạnh làm từ cà phê; đồ uống làm từ cà phê có sữa; đồ uống lạnh 
làm từ cà phê; đồ uống làm từ trà; đồ uống làm từ trà thảo mộc [không dùng cho mục đích 
y tế]; đồ uống làm từ trà với hương vị trái cây; chế phẩm làm từ cà phê; chế phẩm và đồ 
uống làm từ chất thay thế cà phê; cà phê ướp lạnh; chất thay thế cà phê; chiết xuất cà phê; 
chất thay thế của chiết xuất cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-26676 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.9.24; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng chanh, vàng chanh đậm, 

xanh rêu, da cam, đen, đỏ mận, đỏ nhạt, 
xanh nõn chuối, vàng nhạt, trắng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp và 
dịch vụ Ngân Hà  (VN) 
Khu 2, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; thủy hải sống; rau và củ tươi; trái cây tươi; hạt giống (cây 
trồng). 

 

 
(210) 4-2019-26677 (220) 17.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Long Bình   (VN) 
Số 26 đường Trương Văn Hoàn, phường 
9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2019-26678 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; 3.7.10; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam, xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Lâm Thị Kim Phụng  (VN) 
108 lô A, đường C8 phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Yến tươi; yến thô; yến sào; yến đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2019-26679 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; A24.15.7 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tường  (VN) 
ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh, huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Yến tươi; yến thô; yến sào; yến đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2019-26689 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, vàng cát. 
(731) Công ty TNHH MINORI Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 371, đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem chống lão hóa (nâng cơ, săn chắc da); kem làm 

trắng da.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem chống lão hóa 
(nâng cơ, săn chắc da), kem làm trắng da, thực phẩm chức năng chăm sóc cơ thể chống 
lão hóa, máy chăm sóc da dùng cho cá nhân (cầm tay).  

 

 
(210) 4-2019-26690 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần vật tư tổng 

hợp thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
117 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu (dùng trong ngành điện), dụng cụ cơ khí, hóa chất, máy móc 

ngành nông nghiệp và công nghiệp, xăng dầu, ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy và phụ tùng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1343 

xe máy, đường, mì ăn liền, vải giả da, tấm trải bàn, đồ chơi trẻ em, xe đẩy trẻ em, chai lọ 
thủy tinh, dao kéo; quảng cáo để bán hàng; dịch vụ bán hàng trên mạng; môi giới kinh 
doanh giới thiệu sản phẩm; cho thuê máy và thiết bị văn phòng [trừ máy vi tính].  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; 
cho thuê chỗ ở (ngắn hạn); mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ giao nhận hàng hóa; 
dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe cộ.  

 

 
(210) 4-2019-26691 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng, ghi xám. 
(731) Công ty TNHH Shynh Beauty  

(VN) 
194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, kem bôi mặt (không chứa thuốc), kem dưỡng 

thể (không chứa thuốc), dầu gội đầu, xà phòng (xà bông), dầu tắm, kem bôi mặt (có chứa 
thuốc), kem trị mụn (có chứa thuốc), thực phẩm chức năng; quảng cáo; tiếp thị để bán 
hàng; trưng bày sản phẩm nhằm mục đích bán hàng (showroom).  

 

 
(210) 4-2019-26692 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 4.3.3; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất điệt 
nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất công nghiệp; 
rượu/cồn; bột giấy.  

 
Nhóm 05: Thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; dược thảo; thuốc dành cho thú y; thuốc trừ sâu; 
chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; thuốc diệt chuột. 
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Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; hạt (ngũ cốc); cá còn sống; quả tươi; hạt giống thực 

vật; cây. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 

người khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm: phân bón, hoá chất dùng trong 

nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, hoá 

chất sử dụng trong lâm nghiệp trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt 

ký sinh trùng, hoá chất công nghiệp, bột giấy, sơn, véc ni, chất tẩy rửa gia dụng, mỹ 

phẩm, nhiên liệu, thuốc dành cho thú y, thuốc trừ sâu, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, 

thuốc diệt chuột, dược phẩm, két sắt an toàn, kim loại trắng, máy nông nghiệp, máy công 

cụ, máy ấp trứng, bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, dụng cụ cắt, máy vi 

tính, điện thoại di động, thiết bị và dụng cụ y tế, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 

sáng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, xe đạp, xe kéo, xe máy, pháo hoa, hợp chất dẫn lửa, đồ 

trang sức, đồ kim hoàn, dụng cụ đo thời gian (đồng hồ), nhạc cụ, văn phòng phẩm, nhựa, 

mủ [cao su], vật liệu cách nhiệt, cách điện, túi xách, vali, vật liệu giả da, vật liệu xây dựng 

phi kim loại, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế), dụng cụ nấu ăn không dùng điện, pha lê, vài 

bạt, dây thừng, bao tải để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu để rời, chỉ, sợi, vật 

liệu dệt, vải, chăn, hoa nhân tạo, trái cây nhân tạo, đồ dùng để trang trí tóc, chiếu, giấy 

dán tường, đồ chơi, trò chơi, thực phẩm đã qua chế biến (thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả), 

gạo, cà phê, bánh kẹo, gia vị, trà, thực phẩm cho động vật, ngũ cốc, hạt giống thực vật, 

thực phẩm tươi sống (cá, tôm, quả tươi), bia, đồ uống không cồn, rượu, đồ uống có cồn, 

thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-26693 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.11; 24.15.21; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CANZY Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 2, số 39 ngách 322/76 đường Mỹ 

Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy rửa bát; máy ép chậm; máy xay sữa hạt.  

 

Nhóm 09: Camera; tivi; thiết bị cảnh báo an ninh; thiết bị cảnh báo cháy; khóa cửa từ; 

công tắc.  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng; máy điều hòa; đèn; bình lọc nước 

uống được; tủ lạnh; lò nướng dùng điện; bếp gas; máy hút khử mùi; lò vi sóng; máy sấy 

bát; nồi chiên không dầu dùng điện. 

 

Nhóm 21: Xoong nồi; chảo không dùng điện; nồi chiên không dùng điện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1345 

(210) 4-2019-26694 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Đàm Thị Huyền  (VN) 
159 Trương Định, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ kiện tụng (tranh tụng); tư vấn trong lĩnh vực an ninh; 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng.  
 

 
(210) 4-2019-26695 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 2.9.14; 2.9.20 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
nhà ở An Cư   (VN) 
17 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; mua bán nhà ở.  

 

 
(210) 4-2019-26696 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH phòng khám 
Bảo An Khang   (VN) 
170-172 đường 19, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; điều trị bệnh nội trú, ngoại trú; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe; dịch vụ tư vấn dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-26697 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 (540) 

 

(731) Trương Thị Bích Thủy   (VN) 
351 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời. 
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(210) 4-2019-26698 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.6; A2.5.23; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, xanh, da. 

(540) 

 

(731) Đỗ Tiến Dũng  (VN) 
262/39 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ.  
 

 
(210) 4-2019-26699 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Trần Châu Quang  (VN) 
Số 10 kiệt 40 Lịch Đợi, phường Phường 
Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cắt; lưỡi cắt bằng kim loại; lưỡi cắt bằng đá; đĩa mài bằng đá nhám; dụng 

cụ  cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt (công cụ cầm tay). 
 

Nhóm 11: Quạt điện dân dụng; quạt điện công nghiệp; máy làm mát bằng hơi nước; thiết 
bị lọc nước uống; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp ga; ấm đun siêu tốc; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn led. 

 

 
(210) 4-2019-26701 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.12; 26.1.10; 26.7.25 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thế giới Thợ  
(VN) 
77 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tiến 

hành nghiên cứu dự án kỹ thuật. 
 

 
(210) 4-2019-26702 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, 
thuốc trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26703 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, 

thuốc trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26705 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ mối, 
thuốc trừ bệnh cho cây trồng; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26706 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa dầu Dung Quốc Petro  
(VN) 
23 đường số 2, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng cho động cơ. 
 

Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt). 
 

 
(210) 4-2019-26707 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa dầu Dung Quốc Petro  
(VN) 
23 đường số 2, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt). 
 

(210) 4-2019-26708 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa dầu Dung Quốc Petro  
(VN) 
23 đường số 2, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt). 

 

 
(210) 4-2019-26709 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Hoa  
(VN) 
74/2/1D đường 36, tổ 4, khu phố 8, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, hoa khô, cây cảnh, dụng cụ chăm sóc cây cảnh, hội họa, 

nguyên phụ liệu phục vụ việc trồng hoa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc cây cảnh, cây xanh, vườn hoa; thiết kế cảnh quan vườn hoa 
và công viên. 

 

 
(210) 4-2019-26710 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.7.25; 

26.3.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phương tiện 
truyền thông CKTV  (VN) 
Tòa nhà Flemington lầu 25, phòng 25-
01, 02, 182 Lê Đại Hành, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảng thị giá giao 
dịch chứng khoán; báo giá chứng khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; môi 
giới chứng khoán và trái phiếu. 
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(210) 4-2019-26711 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.3.3; A1.13.15; 25.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Long Vân  (VN) 
Số nhà 23 Đồng Nhân, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu; gương nhìn bên dùng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-26713 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Bỉnh Khiêm  (VN) 
246/24 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
dịch vụ giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2019-26714 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Phát Thành  

(VN) 
Số 125 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-26715 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Vàng ánh kim, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hùng  (VN) 
Tổ 12, cụm 3 Tứ Liên, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên truyền hình. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ trang điểm; cắm hoa. 
 

 
(210) 4-2019-26716 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ đô, trắng, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng cơ 
điện lạnh Hưng Thịnh Phát  
(VN) 
Số 24/34 Lê Thị Hồng, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống 

cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 
 

 
(210) 4-2019-26717 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.13; 26.15.15; 26.4.3; A1.13.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

nhà đất Đức Thành  (VN) 
Số nhà 28, tổ 52, cụm 8, đường An 
Dương Vương, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, kem đánh răng, dầu gội đầu, phấn, son, kem chống nắng, 

sữa dưỡng da, sữa tắm, dung dịch vệ sinh phụ nữ, sữa ong chúa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nha khoa thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2019-26718 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ Việt Hàn  (VN) 
Số 18, ngách 31, ngõ 342 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Giày. 
 

 
(210) 4-2019-26722 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.17; 24.17.20; 24.15.21; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Lasertech Việt Nam  (VN) 
Số 19 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 07: Máy uốn; máy cắt; thiết bị để gia công cơ khí; máy khắc trổ; máy gia công kim 

loại; máy hàn điện. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 

 
(210) 4-2019-26724 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Niệm  (VN) 
Đội 4a Bản Ten, xã Thanh Xương, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát liên hoàn (rửa bằng nước lạnh trực tiếp). 
 

 
(210) 4-2019-26725 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn  
(VN) 
Số 21 đường Lê Trung Nghĩa, phường 

12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần cứng máy tính; chương trình máy vi tính 

(phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng 

máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 

tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy 

tính chủ địa chỉ trang tin điện tử; tư vấn phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-26727 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị ái  (VN) 
Thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, 
tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 12: Xe chở khách. 

 

 
(210) 4-2019-26728 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 3.11.7 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý và 
phát triển thương hiệu Hai 
Thuận  (VN) 
Lầu 1, 320 Nguyễn Văn Khối, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-26731 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 15.7.1; A15.7.2; 3.9.1; 

A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên QT Bảo Trâm  
(VN) 
Thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện 
Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô; cá đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu: cá khô, cá đã qua chế biến. 
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(210) 4-2019-26732 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1; 26.4.3 

(591) Xanh dương, vàng đậm, vàng nhạt, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TĐG ALPHA  
(VN) 
216 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, 

quận 02, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; định giá tài chính [bất động sản]; định giá tài chính. 
 

 
(210) 4-2019-26734 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.17; 2.9.14 

(591) Trắng, nâu, vàng, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hồng  (VN) 
Số 168 Hùng Vương, phường Tự An, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo: luyện viết chữ đẹp; bồi dưỡng kiến thức cho học 

sinh, học viên. 
 

 
(210) 4-2019-26736 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.2; 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; 5.7.1; 

A11.3.7; A26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ, hồng, xanh 

lá lúa, be, da bò, xanh da trời, trắng đục, 

trắng, vàng lúa. 

(731) Lại Huy Việt  (VN) 
84 ngõ 133, phố Tân ấp, phường Phúc 

Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1354 

(210) 4-2019-26737 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 9.1.10 

(731) 1. Lê Tuấn Anh  (VN) 
Số 16 dãy D9, ngõ 12, Ngô Quyền, 

phường Quang Trung, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

2. YAN ZHIWU  (CN) 

No.10 High Tech South Fourth Rd, 

Nanshan, Shenzhen, Guangdong, The 

People's Republic of China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm [mỹ phẩm]; son môi; sữa tắm; dầu gội; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2019-26738 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công Ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-26743 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 26.4.7 

(591) Bạc, đỏ. 

(731) Công ty TNHH TURBO VINA  (VN)
Lô B - 3A6 - CN, đường NE 5A, khu 

công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới 

Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu tủ lạnh công nghiệp. 
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(210) 4-2019-26744 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.22; A7.1.11; 7.1.24; 4.5.13; A3.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hòa  (VN) 
Số 48 Yên Bái 1, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ thụ tinh nhân tạo cho động vật; dịch vụ 

chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ chăm sóc động vật và 
vật nuôi trong nhà; dịch vụ làm đẹp vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2019-26745 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Dương Hữu Cường  (VN) 
Thôn 6, xã Quảng Châu, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen tắm; vòi tắm; chậu rửa bằng sứ; bồn cầu; bếp 

nấu; máy hút mùi. 
 

Nhóm 20: Gương soi. 
 

 
(210) 4-2019-26746 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 
Sô 15/10A, đường Lô Tư, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển; dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-26747 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.4.4; A26.4.18; 

1.15.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Định Kỳ  (VN) 
303 Phạm Văn Đồng, phường 01, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-26748 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, cam, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Định Kỳ  (VN) 
303 Phạm Văn Đồng, phường 01, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-26750 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 15.7.1; 26.3.23; 14.7.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH TM DV LQ  (VN) 

89 đường số 49, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ ngũ kim, máy sơn, kính, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt dùng 
trong xây dựng, máy hàn, que hàn, thiết bị cắt hàn, dụng cụ điện cầm tay. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị; sửa chữa thiết bị điện. 
 

 
(210) 4-2019-26751 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.7.6; 26.1.1; A5.3.13; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Minh Khuê   (VN) 
112 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng tự thực hiện). 
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(210) 4-2019-26752 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.7.6; 26.1.1; A5.3.13; 5.13.1; 25.7.25; 

5.3.16 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Minh Khuê    (VN) 
112 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực 

phẩm và đồ uống (do nhà hàng tự thực hiện). 
 

 
(210) 4-2019-26753 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà), ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 

 
 

 
(210) 4-2019-26754 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản. 
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(210) 4-2019-26755 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-26756 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
 

 
(210) 4-2019-26757 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-26758 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-26759 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
 
 

(210) 4-2019-26760 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
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(210) 4-2019-26761 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A19.3.4; A19.13.21; 26.1.1; 1.15.23 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, trắng, đen, xám. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm SHP  
(VN) 
Số nhà 75, ngõ 189, đường Giảng Võ, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26762 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.11; A19.3.4; 2.5.6; 26.1.6 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng cam, nâu, vàng 

nhạt, xanh cô ban, xanh cô ban nhạt, 

trắng đục, tím, trắng, vàng da, xanh lá 

cây sẫm. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm SHP  
(VN) 
Số nhà 75, ngõ 189, đường Giảng Võ, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-26763 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A19.3.4; 26.15.9; 26.15.11; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, xanh nước 

biển sẫm, xanh nước biển nhạt, xám. 
(731) Công ty TNHH dược Hồng Lộc 

Phát  (VN) 
72B13, KDC 91B, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch xịt mũi dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; nước súc miệng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước 
tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26764 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A7.1.11; 7.1.24; A18.5.6; 

21.1.16 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Văn 

Minh  (VN) 
Số 29 Văn Cao, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tư vấn chiến lược truyền thông 

quan hệ công chúng; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản, dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2019-26765 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Janko Việt 

Nam  (VN) 
Số 75A đường Nguyễn Trãi, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) làm bằng gỗ, bọc da bò, giả da và nỉ 
(vải); tủ đựng bằng gỗ [dùng để đựng thức ăn, đựng bát đĩa]; tủ đựng quần áo; ghế ngồi 
làm bằng gỗ, bọc da bò, giả da và nỉ (vải); bàn [đồ nội thất bằng gỗ] làm bằng gỗ, bọc da 
bò, giả da và nỉ (vải); ghế trường kỷ [sofa] làm bằng gỗ, bọc da bò, giả da và nỉ (vải). 

 

 
(210) 4-2019-26766 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.11.13; 20.5.7; A26.11.8 
(591) Đen, hồng, cam, tím. 
(731) Công ty cổ phần Janko Việt 

Nam  (VN) 
Số 75A đường Nguyễn Trãi, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) làm bằng gỗ, bọc da bò, giả da và nỉ 

(vải); tủ đựng bằng gỗ [dùng để đựng thức ăn, đựng bát đĩa]; tủ đựng quần áo; ghế ngồi 
làm bằng gỗ, bọc da bò, giả da và nỉ (vải); bàn [đồ nội thất bằng gỗ] làm bằng gỗ, bọc da 
bò, giả da và nỉ (vải); ghế trường kỷ [sofa] làm bằng gỗ, bọc da bò, giả da và nỉ (vải). 

 
 

 
(210) 4-2019-26767 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.12; 26.7.25; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh tím than, xanh lá cây, xanh 

dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cowell 
International   (VN) 
S86 (S28) Nguyễn Thông, phường 09, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh         

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể và 

chế phẩm vệ sinh chứa thuốc, dầu thực vật, lương thực thực phẩm có nguồn gốc động vật, 
lương thực thực phẩm có nguồn gốc thực vật, phụ liệu may mặc gồm chỉ may từ sơ thiên 
nhiên (chỉ bông và chỉ tơ tằm), xơ hóa học (sơ sợi nhân tạo và xơ sợi tổng hợp), quần áo 
may sẵn, giày dép, dụng cụ thể dục thể thao, sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, nhạc cụ, 
đồ chơi cho trẻ em, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồ trang sức, đồ uống có cồn, đồ 
uống không cồn, nước giải khát, trà, cà phê, hàng da và giả da, ba lô, cặp, túi xách, ví tiền, 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ bằng chất liệu: gỗ, tre, nứa, lau, sậy, 
cãi. 
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(210) 4-2019-26768 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; 26.7.5; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ngũ kim Nghiệp 
Phó  (VN) 
Thửa đất số 683, tờ bản đồ số 12, tổ 2, ấp 
Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương          

 
(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; bu lông 

bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-26769 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.7.25; 25.12.1; 1.3.1; A26.11.9; 

26.11.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng nhạt, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Bích Thảo   (VN) 
438/7 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, búp bê, mô hình đồ chơi, trò chơi ghép hình quả bóng 

bay để chơi, đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), giường cho búp bê, 
mặt nạ đồ chơi, mũ tiệc liên hoan băng giấy, đồ chơi nhồi bông, quần áo, giày dép, túi 
xách, ví (bóp), mũ (nón), kẹp tóc, dây cột tóc, băng đô tóc, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, 
nến, nến thơm, ống phụt lễ hội bằng giấy (pháo giấy dùng trong lễ hội), bơm chuyên dùng 
với bóng cho trò chơi, hoa sáp thơm, hoa vải, giấy gói hoa, dải ruy băng. 

 

 
(210) 4-2019-26770 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.11; A5.7.23; A5.3.15; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xám 

trắng. 

(540) 

 

(731) Trương Quang Lữ Duy     (VN) 
Lầu 1, phòng 102 - 104 Nguyễn Trãi, 
phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hải sản, thịt các loại, cá, gia cầm, thú săn (không còn sống), trái cây, 

rau, quả được bảo quản, kẹo, sữa, dầu thực vật, mứt ướt và hạt, cà phê, chè (trà), ca cao, 
ngũ cốc, đường, mật ong, gia vị, bột làm bánh, bánh quy, kem lạnh, mì, nước khoáng [đồ 
uống], nước uống có ga, đồ uống không có cồn, nước ép hoa quả, rong biển, rượu, bia, 
thuốc lá, đồ gia vị, dưa muối, mắm cá các loại, chả cá, chả giò, khô thịt, khô cá, khô mực, 
lạp xưởng, cơm cháy chà bông, nước ép các loại, mứt, trái cây sấy dẻo, hành khô, măng, 
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tỏi, nấm, trái cây sấy dẻo, rau củ sấy dẻo, đậu và hạt các loại được tẩm gia vị (dùng để ăn 
liền), lương thực thực phẩm; xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2019-26771 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Trương Quang Lữ Duy   (VN) 
Lầu 1, phòng 102 - 104 Nguyễn Trãi, 
phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể hình; câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 

(huấn luyện thể hình và sức khỏe); điều hành các lớp thể dục thể hình. 
 

 
(210) 4-2019-26772 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.4.18 (540) 

  

(731) Bùi Thanh Phước   (VN) 
Đội 7, xóm Trung Hòa, thôn Vạn An 3, 
xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm, găng tay xe máy, áo khoác giáp, áo khoác, quần giáp, 

bó gối (bọc gối) bảo vệ gối đi xe máy, giày bảo hộ, lưới bọc đồ đạc, miếng đệm bảo vệ 
tay, chân, dây đai, ba lô, túi xách, túi du lịch, ba lô chống nước, túi chống nước. 

 
 

(210) 4-2019-26775 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng.  

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Anh Dương  (VN) 
Tầng 3, số 12 Đồng Bát, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn cầu; bồn tiểu nam; bồn rửa tay (bộ phận của 

thiết bị vệ sinh); bồn rửa bát; vòi nước; vòi hoa sen. 
 

Nhóm 21: Giá để giấy vệ sinh; thanh treo khăn tắm.  
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(210) 4-2019-26776 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Anh Dương  (VN) 
Tầng 3, số 12 Đồng Bát, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn cầu; bồn tiểu nam; bồn rửa tay (bộ phận của 

thiết bị vệ sinh); bồn rửa bát; vòi nước; vòi hoa sen. 
 

Nhóm 21: Giá để giấy vệ sinh; thanh treo khăn tắm.  
 

 
(210) 4-2019-26778 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.15.15; 26.11.3 
(731) STABILIZE LTD  (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Khai thác tiền kỹ thuật số; tạo các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho 

mục đích tìm kiếm; giám sát điện tử giao dịch tiền tệ và tài chính để phát hiện gian lận 
qua intemet; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác 
(dịch vụ công nghệ thông tin); tạo các chỉ mục nguồn thông tin và các trang web trực 
tuyến; phát triển mạng dựa trên máy vi tính, dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu điện tử; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ lưu trữ trên máy 
chủ; dịch vụ nền tảng (PaaS).  

 

 
(210) 4-2019-26779 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.15.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cổng Chiến Thắng  (VN) 
363/9 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-26780 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 1.7.6; 1.7.19 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Đức Linh  (VN) 
Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày; dép; mũ; nón. 
 

 
(210) 4-2019-26782 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A10.5.5; 2.1.1; 2.1.15; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Trendy Needs 
VN   (VN) 
199/1/1 khu phố 4, Đặng Văn Bi, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Tiệm cắt tóc; mỹ viện tóc (hair salon). 
 

 
(210) 4-2019-26784 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 15.7.1; 26.11.3; 25.7.20; A11.3.3 

(591) Nâu đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Quang Thiết  (VN) 
Căn A05.06 chung cư Opal Garden, 

đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2019-26785 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.21; 26.4.9; A25.7.3; A26.11.7 
(591) Xanh da trời đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Dũng  (VN) 
133/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; chữ in; báo tin; báo chí; sách mỏng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại sách, báo, tạp chí; quảng cáo; marketing; giới thiệu sản 
phẩm; khảo sát kinh doanh; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản, 
không bao gồm những bài quảng cáo; dịch thuật; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo. 

 

 
(210) 4-2019-26786 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 9.5.1; A9.5.2 
(731) Công ty TNHH An Cao   (VN) 

Số 11-N01B, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; bao; túi xách tay; ví đựng tiền; vali [hành lý]; vali du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; giày; dép; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2019-26787 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Fidel  (VN) 
Số 28/172 phố Hồng Mai, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai, thuốc lá điếu; đầu lọc thuốc lá; xì gà; thuốc lá điện tử.  
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(210) 4-2019-26788 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Fidel    (VN) 
Số 28/172 phố Hồng Mai, phường 

Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá điếu; đầu lọc thuốc lá; xì gà; thuốc lá điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-26789 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; 

3.7.4 

(591) Đen, trắng, tím. 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Fidel   (VN) 
Số 28/172 phố Hồng Mai, phường 

Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá điếu; đầu lọc thuốc lá; xì gà; thuốc lá điện tử.  
 

 
(210) 4-2019-26790 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.9; 26.4.1; 26.4.3 

(591) Vàng, xám, đen, trắng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Golden Sky   (VN) 
Số 98 Trương Công Định, phường Yết 

Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: Đá hoa cẩm thạch; đá granít; gạch [vật liệu chịu lửa]; đá; gạch vuông lát nền, 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá phiến.   
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(210) 4-2019-26791 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Hồng. 

(540) 

 

(731) Lê Thị Thu Hương   (VN) 
Số nhà 94, tổ 2, phường Kiến Hưng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy thời trang cho bà bầu; khăn quàng cổ; giầy dép; mũ đội đầu; đồ 

đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2019-26793 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NUFARM AUSTRALIA LIMITED  

(AU) 
103 Pipe Road, Laverton North, Victoria, 
3026, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc diệt cỏ; chất diệt nấm và thuốc trừ sâu dùng trong 

nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-26794 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; 2.3.1; 5.3.20; 26.1.2; 26.4.2; 

A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Hà Linh   (VN) 
25 Mai Hắc Đế, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa). 

 

 
(210) 4-2019-26795 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; A6.19.9; 5.3.20; 7.15.8; 1.3.1; 

26.1.2; 1.15.11 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hải Yến  (VN) 
Xóm Dâu, xã Thuận Thành, thị xã Phổ 
Yên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên  
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2019-26796 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.3.1; 5.3.20; A6.19.9; 26.1.2; 6.1.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hải Yến  (VN) 
Xóm Dâu, xã Thuận Thành, thị xã Phổ 
Yên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2019-26797 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.7.25; 26.4.9; A16.3.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông S-Film Production  
(VN) 
Số 20 ngõ 145 phố Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim; quay phim (trừ phim quảng cáo). 

 

 
(210) 4-2019-26798 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & SX 
HOPRIZON  (VN) 
58 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống không có 
cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống 
được chưng cất; rượu vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca.  

 
Nhóm 35: Mua bán: bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; mua bán: 
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đồ uống có cồn như: nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống được 
chưng cất; rượu vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca; quảng cáo thương mại; đại lý phân phối: 
bia, rượu, nước uống đóng chai. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện).  

 

 
(210) 4-2019-26799 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.13.1; 26.4.1; A26.4.18 
(591) Trắng, đen, hồng, vàng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Lưu Nguyệt Thu    (VN) 
225 Trần Nhật Duật, phường Vị Xuyên, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: văn phòng phẩm, hàng tạp hóa như: nước giải khát, thực 

phẩm, bột ngũ cốc, mì, bánh kẹo, thịt cá, sản phẩm từ sữa, mỹ phẩm, dầu gội các loại, đồ 
gia dụng như: nồi, chảo dùng điện, khăn lau, khăn ăn, dao, thớt, bát, đũa, nồi cơm điện.  

 

 
(210) 4-2019-26800 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) BT BRANDS SDN BHD  (MY) 

7 Lorong Teknologi 3/4 a, Nouvelle 
Industrial Park 2, Taman Sains Selangor 
1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; tài liệu quảng cáo dạng in; tập giấy ghi chép; bút; bút chì; 

tẩy; ấn phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-26801 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xám đậm, xám nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH ILA Việt Nam  

(VN) 
Số 146, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ; dịch vụ giáo dục 

được cung cấp bởi trường học; giảng dạy; gia sư; trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn 

giáo dục gặp mặt trực tiếp; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; 

khảo thí giáo dục; giáo dục thể chất. 
 

 
(210) 4-2019-26803 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Nâu đen, đỏ, trắng, vàng, cam đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất dịch vụ thương mại 
Hoàng Vinh  (VN) 
8/28, tổ 2, KV 3- Sông Hậu, Trần Phú, 

phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nén khí, máy bơm dầu mỡ, thiết bị phun xịt 

[máy móc], máy hút dầu thải vận hành bằng khí nén, hệ thống rửa xe cộ, thiết bị rửa cho 

xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-26805 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.6; A3.1.24 

(731) BT BRANDS SDN BHD  (MY) 

7 Lorong Teknologi 3/4 a, Nouvelle 

Industrial Park 2, Taman Sains Selangor 

1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, 

Selangor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê và quầy phục vụ cà phê; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và 

đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ thức ăn và đồ uống 

mua mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ nhanh; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ, nhà hàng ăn uống và quầy rượu 

bao gồm cả mua mang về; dịch vụ cung cấp bữa ăn đã được chế biến sẵn [do nhà hàng 

thực hiện]; dịch vụ chuẩn bị thức ăn hoặc bữa ăn để dùng tại hoặc ngoài cửa hàng. 
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(210) 4-2019-26806 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ AK Việt Nam  (VN) 
Số nhà 208, đê Trần Khát Chân, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức 

khỏe; cung cấp tiện nghi thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-26807 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ thực 
phẩm Tiên Phong  (VN) 
453/40 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2019-26808 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.3; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại Phát triển Minh 
Khang  (VN) 
Số 10, đường Chu Văn An, phường Hồng 
Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; khóa điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 

nối điện]; mạch in; pin mặt trời; cầu dao điện. 
 

Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 
dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; 
vòi [van]; bệ xí vệ sinh. 
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Nhóm 21: Nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng; bộ nồi nấu không dùng điện; 

nồi nấu không dùng điện; lọ đựng gia vị; tách, chén, cốc; bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống 

[đĩa]. 
 

 
(210) 4-2019-26809 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại Phát triển Minh 
Khang  (VN) 
Số 10, đường Chu Văn An, phường Hồng 

Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 

dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định. 
 

 
(210) 4-2019-26811 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 

NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

xe ô tô; xe cộ chạy bằng điện; toa xe chở hàng; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe 

cộ]; xe thể thao đa dụng; ô tô buýt; xe dã ngoại; xe thể thao; xe đua; xe đạp; xe tải; xe 

nâng dỡ hành lý; máy kéo bao gồm xe đầu kéo; má phanh dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ; thanh chắn va đập của xe cộ; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; chắn bùn; 

động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông 

trên bộ; vỏ xe cộ; khung gầm xe cộ; cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông 

đường bộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; bánh xe cộ; phanh cho xe 

cộ; kính chắn gió; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; bánh lái cho xe cộ; thiết bị phát tín 

hiệu báo rẽ cho xe cộ; ghế ngồi của xe cộ; tấm cản dòng cho xe cộ; giá để hành lý cho xe 

cộ; tấm phủ xe cộ [đã tạo hình]; vỏ bọc cho ghế xe cộ; thiết bị châm thuốc trên xe ô tô; 

ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]. 
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(210) 4-2019-26820 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Nutreco 
International (Việt Nam)  (VN)
Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị phục vụ nuôi tôm bao gồm dây điện 1 và 3 pha, máy bơm 

chìm 1 và 3 pha, máy bơm ly tâm 1 và 3 pha, bạt loại HDPE hoặc bạt sợi, ống PVC và 

phụ kiện ống, lưới lan, lưới nhựa che ao, máy thổi khí 3HP trở lên, ống gân bơm nước, 

ống vải bơm nước, ống Nano tube thổi khí, dây khí, đĩa thổi khí hoặc các thiết bị thiết kế 

sẵn dùng gắn ống nano, dàn quạt nước (các loại cánh quạt, trục dàn quạt, phao, thanh V 

inox 304 làm khung dàn quạt, motor, hộp số từ 1.5HP trở lên, dây nilon, dây kẽm bọc 

linon để chăng lưới, buộc dàn quạt), các loại cầu dao, khởi động từ, tủ điện, domino để 

làm công tắc điện dàn quạt và bơm nước ngoài ao, các loại máy đo pH, Oxygen (DO), độ 

mặn, máy cho ăn tự động, thước đo kích thước tôm, cân điện tử. 
 

 
(210) 4-2019-26821 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A25.7.21; 26.1.1; A26.11.8; 25.5.2; 

26.2.1; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây, trắng. 

(731) Quách Kim Long  (VN) 
Khóm 8, phường 8, thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột gạo lứt; bột xay từ năm loại đậu; bột xay từ gạo lứt nảy mầm; bột hỗn hợp 

gồm gạo lứt mè đen và đậu đen xanh lòng. 
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(210) 4-2019-26825 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Nâu. 
(731) HOLLA COMPANY INC.  (KR) 

4th Floor, Holla Company, 15, 
Baekjegobun-ro 18-gil, Songpa-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Đồ chơi tình dục; bao cao su; thiết bị xoa bóp. 
 

Nhóm 28: Bàn cờ trò chơi; đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc; đồ chơi khác thường 
dùng để chơi trò đánh lừa; bài lá; xúc xắc; đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì. 

 
 

 
(210) 4-2019-26826 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Nâu. 
(731) HOLLA COMPANY INC.  (KR) 

4th Floor, Holla Company, 15, 
Baekjegobun-ro 18-gil, Songpa-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Đồ chơi tình dục; bao cao su; thiết bị xoa bóp. 
 

Nhóm 28: Bàn cờ trò chơi; đồ chơi khác thường dùng cho buổi tiệc; đồ chơi khác thường 
dùng để chơi trò đánh lừa; bài lá; xúc xắc; đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; marketing; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì. 
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(210) 4-2019-26827 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
(731) Đào Vĩ Toàn  (VN) 

77/9 Hà Tôn Quyền, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm thay thế sữa; sữa chua; sữa dừa; kem [sản phẩm sữa]; bột kem 

không sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm: sữa, đồ uống làm 
từ sữa, sản phẩm thay thế sữa, sữa chua, sữa dừa, kem [sản phẩm sữa], bột kem không sữa. 

 

 
(210) 4-2019-26828 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) WOOJIN CO., LTD.  (KR) 

#509, 51, Seongsui-ro, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo phông ngắn tay; váy; quần dài; áo len chui đầu; trang phục dệt 

kim. 
 

 
(210) 4-2019-26832 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Đoàn Văn Thế  (VN) 
Xóm 1, xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 15: Đàn ghi ta; nhạc cụ; giá để bản nhạc; dụng cụ âm nhạc; móng gảy dùng cho 

nhạc cụ dây; dây dùng cho nhạc cụ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đàn ghi ta, nhạc cụ, giá để bản nhạc, dụng cụ âm nhạc, móng gảy 
dùng cho nhạc cụ dây, dây dùng cho nhạc cụ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; dịch vụ điều chỉnh nhạc; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 
không tải về; dàn dựng chương trình biểu diễn. 
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(210) 4-2019-26834 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH nhôm Bình Nam  
(VN) 
Lô đất số CN13.2 khu công nghiệp 

Thuận Thành II, xã An Bình, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh nhôm định hình; vách nhôm và hợp 

kim nhôm dùng trong xây dựng; cửa bằng kim loại và hợp kim nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-26835 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh dương đậm. 

(731) Công ty TNHH nhôm Bình Nam  
(VN) 
Lô đất số CN13.2 khu công nghiệp 

Thuận Thành II, xã An Bình, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh nhôm định hình; vách nhôm và hợp 

kim nhôm dùng trong xây dựng; cửa bằng kim loại và hợp kim nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-26836 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 18.2.1; A26.11.9; 26.11.3; A24.15.7 

(591) Mòng két, da cam, trắng. 

(731) Lê Minh Sơn  (VN) 
Số 4 ngõ 146, tổ 20, phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón); trang phục; giầy thể thao; quần áo thể thao. 
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(210) 4-2019-26840 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; 25.5.25; A1.1.10; 26.1.1; 5.9.19; 

1.15.15; 2.9.1; A6.19.9; A5.3.15 
(591) Xanh dương, vàng, nâu, đỏ, xanh lá cây, 

đen, trắng. 
(731) Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật; bơ thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-26841 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; 25.5.25; 5.5.4; 26.1.1; A1.1.10; 

2.9.1; 1.15.15; A5.3.15 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, nâu, 

cam, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật; bơ thực vật. 

 

 
(210) 4-2019-26842 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; 25.5.25; 5.9.19; 1.15.15; 2.9.1; 

A6.19.9; A5.3.15; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, nâu, đỏ, 

xám, đen, trắng. 
(731) Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật; bơ thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-26843 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.2.1; 25.5.25; 5.9.19; A6.19.9; 2.9.1; 

1.15.15; 26.1.1; A1.1.10; A5.3.15 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, vàng nâu, xanh 

lá cây, đỏ, đen. 
(731) Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật; bơ thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-26844 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 3.2.1; 25.5.25; 1.15.15; 

2.9.1; A5.3.15; A5.5.22; A6.19.9 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, nâu, đỏ, 

đen, trắng. 
(731) Công ty Cổ phần Dầu thực vật 

Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật; bơ thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-26845 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A5.3.15; A26.11.12; 

11.3.18; 5.7.21; 1.15.15; A6.19.9; 3.2.1; 
25.5.25 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, xanh lá cây, 
nâu, đỏ, đen. 

(731) Công ty Cổ phần Dầu thực vật 
Tường An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 
142, đường Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật; bơ thực vật. 
 

 
(210) 4-2019-26846 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 3.1.1; 25.1.25; A26.1.18; 

A3.1.22 
(591) Cam, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH SX - TM - DV Vĩnh 

Phát  (VN) 
65/5 quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); 

máy nước nóng năng lượng mặt trời; bồn cầu; chậu vệ sinh (lavabo); chậu rửa chén bát. 
 
 

 
(210) 4-2019-26847 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 2.9.22; 1.15.13 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Doctor B&H  
(VN) 
Phòng 507, tầng 5, trung tâm thương mại 
Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 44: Tư vấn làm đẹp và sức khỏe. 

 
 

 
(210) 4-2019-26852 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Vương Trí Phương  (VN) 

Thôn 1, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến. 
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(210) 4-2019-26853 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương, xám. 
(731) Công ty cổ phần Monobind  

(VN) 
Số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2019-26854 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Trắng, tím, xám. 
(731) Công ty cổ phần Monobind  

(VN) 
Số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2019-26855 (220) 18.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Đen, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thái 
My  (VN) 
416 Hùng Vương, phường Phù Đổng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, vali, túi xách, ví da, phụ kiện, trang sức đá. 
 

 
(210) 4-2019-26859 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân An 
Thạnh Mỹ  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2019-26860 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân An 
Thạnh Mỹ   (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2019-26861 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.13.25; 2.9.1; 25.5.1 
(591) Xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Huy   (VN) 
Số 93 Lý Thường Kiệt, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2019-26862 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH BAN - JING   (VN) 

C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng điện chiếu sáng; đèn trang trí; đèn chiếu sáng cho xe cộ; đèn led dây; led 

thanh dùng trong trang trí; đèn led dạng tuýp.  
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(210) 4-2019-26863 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.1.1; 5.3.20; 5.13.25; 25.1.25; 

A26.11.8 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ MARKUS&CO   (VN) 
285 Hoàng Diệu, phường 06, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Bán buôn: quần áo, giày dép.  

 
 

(210) 4-2019-26864 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh lục đậm, xanh lục nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
LADYBUG   (VN) 
Số 45 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Hồng phơi khô.  

 
 

(210) 4-2019-26865 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 20.7.1; 3.7.17 (540) 

  

(731) Lý Chí Dương  (VN) 
75/32/18 Lý Thánh Tông, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn luật trong lĩnh vực doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí 

tuệ; dịch vụ tư vấn về bản quyền tác giả; dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp; dịch vụ 

soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến cư trú.  
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(210) 4-2019-26866 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm MOUSSE Liên ¸  
(VN) 
55/1A đường Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm cao su các loại (nệm mousse); nệm lò xo. 

 

 
(210) 4-2019-26867 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.13.1; 24.17.5 (540) 

 

(731) 1. Võ Thanh Lâm  (VN) 
63/15A, đường số 20, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trương Thanh Tùng  (VN) 
119, đường số 9, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Trần Quốc Tuấn  (VN) 
Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 
Vinh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch; 

chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân 
hoặc khử mùi; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm hóa học để 
làm sạch dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 10: Mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; găng tay cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26868 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.1; A25.3.3; 1.15.21 
(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến sữa 
Vina Net   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan 
Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  
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(210) 4-2019-26869 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.12.1; 3.4.13; A3.4.4; 3.4.1 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tân Tiến Phát   (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước giải khát); nước tăng lực (đồ uống không cồn, 

không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2019-26870 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 

(591) Cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty CP xuất nhập khẩu 
FUJI  (VN) 
Số nhà 24 D7, khu đô thị Đại Kim - Định 

Công, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, thảo mộc tươi.  
 

 
(210) 4-2019-26871 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, xanh đen đậm, nâu tatin. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MAKAY PAINT 
Việt Nam   (VN) 
Tổ 5, Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa              

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; nhũ tương bạc [chất nhuộm]; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn 

phủ.  

 

Nhóm 19: Thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột đá đen; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; xi 

măng amiăng; xi măng amiăng (vật liệu xây dựng hợp thành từ hỗn hợp amiăng, xi măng 

và nước); vữa amiăng. 
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(210) 4-2019-26872 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 6.1.2; 7.1.6; A7.1.12; A18.1.9 

(591) Đen, cam vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thế Dân  (VN) 
36/7/22 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm logo dán xe, nón, áo, và quà lưu niệm.  
 

 
(210) 4-2019-26873 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 

2.9.14; A2.9.15 

(591) Vàng, xanh lá mạ, đỏ, xanh dương, tím. 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Ngôi Sao  
(VN) 
138 Bình Quới, phường 27, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 
 

 
(210) 4-2019-26875 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.7.3; 26.13.1 

(591) Xanh, vàng. 

(731) Công ty CP thẩm mỹ Thu Cúc  
(VN) 
444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp 

chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ 

chức cuộc thi, chương trình làm đẹp; tổ chức các chương trình trò chơi trên truyền hình và 

các chương trình ca nhạc; dịch vụ đào tạo về làm đẹp.  
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(210) 4-2019-26876 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.7.3; 26.13.1 

(591) Xanh, vàng. 

(731) Công ty CP thẩm mỹ Thu Cúc  
(VN) 
444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ bệnh viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ chỉnh 

hình răng; chăm sóc y tế; chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2019-26877 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 25.5.25 

(591) Xám, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị cơ 
giới Eon   (VN) 
Số 861 quốc lộ 1K, Kp.Tân An, phường 

Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: búa đập đá, kẹp gắp gỗ, đầm rung, tháo khớp nhanh.  
 

 
(210) 4-2019-26878 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8 

(591) Xám, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông 
Phương Dung   (VN) 
40/14 Tân Thành, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    
 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng (loại trừ máy tính); dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

camera quan sát; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa điện thoại. 
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(210) 4-2019-26879 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.20; 25.1.6 

(591) Trắng, nâu, vàng, xanh. 

(731) Công ty TNHH DANNYGREEN  
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả.  
 

 
(210) 4-2019-26880 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.20; 25.1.6 

(591) Trắng, vàng, xanh, xám. 

(731) Công ty TNHH DANNYGREEN  
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả.  
 

 
(210) 4-2019-26881 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.20; 25.1.6 

(591) Trắng, vàng, xanh, xám. 

(731) Công ty TNHH DANNYGREEN  
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả. 
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(210) 4-2019-26882 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.7.20; 25.1.6 

(591) Trắng, vàng, xanh, ghi. 

(731) Công ty TNHH DANNYGREEN  
(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 

Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, củ, quả. 
 

 
(210) 4-2019-26883 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty Luật trách nhiệm 
hữu hạn PATLAW  (VN) 
Số  11 (Tầng 1 và 2) đường 2, khu nhà ở 

Vạn Phúc 1, khu phố 5, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hòa giải; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ li xăng 

sở hữu trí tuệ; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ nghiên 

cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; quản lý pháp lý giấy 

phép (li xăng); dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; tư vấn 

pháp lý trong việc đáp ứng đề nghị mời thầu (RFPs); dịch vụ theo dõi pháp lý. 
 

 
(210) 4-2019-26884 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 3.2.1; A3.2.24 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Green 
Valley   (VN) 
52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống. 
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(210) 4-2019-26885 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; 3.2.1; A3.2.24 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Green 
Valley    (VN) 
52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 21: ống hút để uống. 
 

 
(210) 4-2019-26886 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.15.11 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Green 
Valley    (VN) 
52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 21: ống hút để uống. 

 
 

(210) 4-2019-26887 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; 4.5.3; 2.9.4; A9.7.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ KIM KORE  (VN) 
60/28 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ đầu bếp cá nhân; 

cung cấp thông tin và thông tin liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn.  
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(210) 4-2019-26889 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.9.1 
(591) Trắng bạc, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VANESA BEAUTY 
Việt Nam  (VN) 
Số 98 ngõ Thổ Quan, đường Xã Đàn, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; kem mỹ phẩm; kem làm trắng 

da; son môi.  
 

 
(210) 4-2019-26890 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Nâu đỏ, đỏ, vàng. 
(731) Đỗ Thị Vân Anh   (VN) 

Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, quảng cáo: quần áo, phụ kiện quần áo, đồ 

đội đầu, đồ đi ở chân, thắt lưng [trang phục], mũ, khăn choàng cổ, quần áo ngủ, quần áo 
may sẵn, vòng đeo tay [đồ trang sức], dây chuyền [đồ trang sức], hoa tai, đồ trang sức, bộ 
phụ kiện để làm đồ trang sức, vòng cổ [đồ trang sức]. 

 

 
(210) 4-2019-26892 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

ICHIDO Việt Nam   (VN) 
248/19/22 đường Nguyễn Văn Khối, 
phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Ghế massage; dụng cụ massage; thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người tàn 

tật; thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động tình dục; thiết bị, 
dụng cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, cụ thể: máy hút sữa, bình và núm vú nhân 
tạo. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; bít tất; mũ nón; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ.  
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Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; thiết bị trò chơi; dụng cụ dùng để săn và câu cá; thiết 

bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau; đồ chơi để phục vụ trò đùa vui và cho 

bữa tiệc (trừ mũ giấy). 

 

Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà trọ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ nhà hàng giải khát; dịch vụ cho thuê bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy 

tinh, thiết bị nấu ăn, thiết bị phân phối nước uống, thiết bị chiếu sáng (không dùng cho 

trường quay hoặc nhà hát), phòng họp, lều trại, nhà di động.  
 

 
(210) 4-2019-26893 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.5.25; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh 

lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khử trùng 
Việt Nam  (VN) 
29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; tinh dầu (dùng để tạo hương thơm); 

chế phẩm khử mùi cá nhân; mỹ phẩm; xà phòng. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí (có chứa thuốc); chế phẩm làm sạch không khí 

(có chứa thuốc); thuốc khử độc trong không khí. 

 

Nhóm 11: Các thiết bị chạy bằng điện, dùng để làm thông thoáng và vệ sinh không khí, 

cụ thể là: thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối nước hoa vào 

không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm mát không khí, 

thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ sinh). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước hoa, chế phẩm làm thơm không khí, tinh dầu 

(dùng để tạo hương thơm), chế phẩm khử mùi cá nhân, mỹ phẩm, xà phòng, chế phẩm 

khử mùi không khí (có chứa thuốc), chế phẩm làm sạch không khí (có chứa thuốc), thuốc 

khử độc trong không khí, thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối 

nước hoa vào không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm 

mát không khí, thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ 

sinh). 

 

Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm sạch không khí; cho thuê thiết bị làm 

sạch không khí; cho thuê thiết bị điều hòa không khí. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người; dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, 

cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2019-26894 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khử trùng 
Việt Nam   (VN) 
29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; tinh dầu (dùng dÓ tạo hương thơm); 

chế phẩm khử mùi cá nhân; mỹ phẩm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí (có chứa thuốc); chế phẩm làm sạch không khí 
(có chứa thuốc); thuốc khử độc trong không khí.  

 
Nhóm 11: Các thiết bị chạy bằng điện, dùng để làm thông thoáng và vệ sinh không khí, 
cụ thể là: thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối nước hoa vào 
không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm mát không khí, 
thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ sinh).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước hoa, chế phẩm làm thơm không khí, tinh dầu 
(dùng để tạo hương thơm), chế phẩm khử mùi cá nhân, mỹ phẩm, xà phòng, chế phẩm 
khử mùi không khí (có chứa thuốc), chế phẩm làm sạch không khí (có chứa thuốc), thuốc 
khử độc trong không khí, thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối 
nước hoa vào không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm 
mát không khí, thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ 
sinh).  

 
Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm sạch không khí; cho thuê thiết bị làm 
sạch không khí; cho thuê thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người; dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, 
cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 

 
 

 
(210) 4-2019-26895 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần khử trùng 
Việt Nam   (VN) 
29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; tinh dầu (dùng dÓ tạo hương thơm); 

chế phẩm khử mùi cá nhân; mỹ phẩm; xà phòng. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí (có chứa thuốc); chế phẩm làm sạch không khí 
(có chứa thuốc); thuốc khử độc trong không khí. 
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Nhóm 11: Các thiết bị chạy bằng điện, dùng để làm thông thoáng và vệ sinh không khí, 
cụ thể là: thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối nước hoa vào 
không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm mát không khí, 
thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ sinh). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước hoa, chế phẩm làm thơm không khí, tinh dầu 
(dùng để tạo hương thơm), chế phẩm khử mùi cá nhân, mỹ phẩm, xà phòng, chế phẩm 
khử mùi không khí (có chứa thuốc), chế phẩm làm sạch không khí (có chứa thuốc), thuốc 
khử độc trong không khí, thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối 
nước hoa vào không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm 
mát không khí, thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ 
sinh). 

 
Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm sạch không khí; cho thuê thiết bị làm 
sạch không khí; cho thuê thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người; dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, 
cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2019-26896 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần khử trùng 
Việt Nam   (VN) 
29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; tinh dầu (dùng dÓ tạo hương thơm); 

chế phẩm khử mùi cá nhân; mỹ phẩm; xà phòng. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí (có chứa thuốc); chế phẩm làm sạch không khí 
(có chứa thuốc); thuốc khử độc trong không khí. 

 
Nhóm 11: Các thiết bị chạy bằng điện, dùng để làm thông thoáng và vệ sinh không khí, 
cụ thể là: thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối nước hoa vào 
không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm mát không khí, 
thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ sinh). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước hoa, chế phẩm làm thơm không khí, tinh dầu 
(dùng để tạo hương thơm), chế phẩm khử mùi cá nhân, mỹ phẩm, xà phòng, chế phẩm 
khử mùi không khí (có chứa thuốc), chế phẩm làm sạch không khí (có chứa thuốc), thuốc 
khử độc trong không khí, thiết bị kiểm soát mùi hương trong không khí, thiết bị phân phối 
nước hoa vào không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, thiết bị làm 
mát không khí, thiết bị khử trùng cho tay nắm cửa (chạy bằng điện, dùng cho mục đích vệ 
sinh). 

 
Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ làm sạch không khí; cho thuê thiết bị làm 
sạch không khí; cho thuê thiết bị điều hòa không khí. 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người; dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, 
cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 

 

(210) 4-2019-26897 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 9.1.1; A9.1.3; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dệt 
may Minh Tâm  (VN) 
2/1 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải sợi. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục), giày dép.  
 

 
(210) 4-2019-26898 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Mai Thanh   (VN) 
Tầng 14, toà nhà Zen Tower, số 12 
Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; 

quan hệ công chúng; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ hãng thông tin thương mại; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 
tóm lược tin tức. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ hãng tin tức.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in.  

 
Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phóng viên tin 
tức. 
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(210) 4-2019-26899 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thiết bị HORECA Thăng Long  
(VN) 
LK1-VT8, khu nhà ở Xa La, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam (dùng điện). 

 

Nhóm 11: Bàn đông, bàn mát. 
 

 
(210) 4-2019-26900 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 

(591) Xám trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 
môi giới LOCPHATLAND  (VN) 
57/28 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 

 
 

(210) 4-2019-26901 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.11.3; 24.15.21; A24.15.7; 26.3.23; 

3.13.1; A3.13.24 

(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Tính  (VN) 
65/9 đường Thạnh Lộc 14, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 
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(210) 4-2019-26902 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 26.2.7; 25.5.25; 25.5.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, xám ánh kim, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
công nghệ cao Euronano  
(VN) 
Lô Q, đường số 6B, KCN Hòa Khánh, 
phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn bóng, sơn mờ, sơn PU. 

 

 
(210) 4-2019-26903 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 

(540) 

  

(731) Lê Vũ Hoàn Kim  (VN) 
116/55 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Áo váy; mũ; quần áo may sẵn; dép; giày; quần áo, trang phục. 

 

 
(210) 4-2019-26904 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; 3.1.15; A5.11.13; A26.11.7 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hồng Thắm  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2019-26905 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Trần Quang  (VN) 
35/1/3 Hồng Bàng, khu 5, phường 1, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy; giấy lau. 
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(210) 4-2019-26906 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; 26.4.2; A26.4.18; 25.5.1 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Phúc  (VN) 
Cụm 4, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo silicon (dùng trong công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2019-26907 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13 

(591) Xanh, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở giấy Hoàng Sơn  (VN) 
Đường B2, khu Dương ổ, phường Phong 

Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2019-26908 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Phạm Đức Toàn  (VN) 
Số 19, đường số 14, KP4, phường Linh 

Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược, thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-26909 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Bitsun  (VN) 
138/10/3 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; nước hoa; sữa rửa mặt; dầu gội; sữa tắm. 
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(210) 4-2019-26910 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
KNG Việt Nam  (VN) 
Tòa nhà KNG, khu D, KĐT sinh thái 
Sông Hồng Nam Đầm Vạc, phường Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, bình lọc nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; 

quạt điện; thiết bị đun nước; bình lọc nước nóng, lạnh dùng điện. 
 

 
(210) 4-2019-26911 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Buluk Paint  (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Xuân Tự, xã Vạn 
Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn chịu lửa; chất kết dính cho sơn. 

 

 
(210) 4-2019-26912 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 9.1.10; 2.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hương  (VN) 
Nhà ông Trần Văn Hựu, thôn Cựu Quán, 
xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy (sử dụng trong lớp học). 
 

Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy); dụng cụ giảng dạy 
(dụng cụ học tập và giáo cụ học đường, không bao gồm thiết bị giảng dạy), cụ thể là: 
thước kẻ, bảng chữ cái, bảng tính số học, bảng viết; hộp đựng bút; sách vở; bút bi; bút 
máy; ngòi bút. 

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: đồ chơi giáo dục (giúp trẻ phát triển trí tuệ), đồ 
chơi mô hình/lắp ghép, đồ chơi khoa khọc (giúp trẻ phát triển tư duy khoa học), thiết bị 
trò chơi. 
 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị giảng dạy (sử dụng trong lớp học), đồ dùng giảng dạy (không 
bao gồm thiết bị giảng dạy), dụng cụ giảng dạy (dụng cụ học tập và giáo cụ học đường), 
cụ thể là: thước kẻ, bảng chữ cái, bảng tính số học, bảng viết, hộp đựng bút, sách vở, bút 
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bi, bút máy, ngòi bút, trò chơi, đồ chơi bao gồm đồ chơi giáo dục (giúp trẻ phát triển trí 
tuệ), đồ chơi mô hình/lắp ghép, đồ chơi khoa khọc (giúp trẻ phát triển tư duy khoa học), 
thiết bị trò chơi, quần áo, giày dép, mũ nón, túi sách, cặp sách, ba lô, ví, bóp; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ nhượng quyền thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; trường đào tạo giáo dục; tổ chức hội nghị cho mục 
đích giáo dục, du học; tư vấn giáo dục đào tạo; giáo dục mầm non; giáo dục kỹ năng cho 
trẻ nhằm giúp trẻ phát triển sớm. 

 

 
(210) 4-2019-26913 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 8.1.25; 5.7.1 
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 365 Begin  (VN) 
Căn hộ số 5.32 tầng 5, khu Officetel 
Rivergate, 151-155 bến Vân Đồn, 
phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ gạo lứt; bánh làm từ các loại hạt; bánh làm từ yến mạch. 
 

 
(210) 4-2019-26914 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 365 Begin  (VN) 
Căn hộ số 5.32 tầng 5, khu Officetel 
Rivergate, 151-155 Bến Vân Đồn, 
phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ gạo lứt; bánh làm từ các loại hạt; bánh làm từ yến mạch. 
 

 
(210) 4-2019-26915 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 365 Begin  (VN) 
Căn hộ số 5.32 tầng 5, khu Officetel 
Rivergate, 151-155 Bến Vân Đồn, 
phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ gạo lứt; bánh làm từ các loại hạt. 
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(210) 4-2019-26916 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Vàng nâu, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 365 Begin  (VN) 
Căn hộ số 5.32 tầng 5, khu Officetel 

Rivergate, 151-155 Bến Vân Đồn, 

phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh làm từ gạo lứt; bánh làm từ các loại hạt; bánh làm từ yến mạch. 
 

 
(210) 4-2019-26917 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A11.3.7; 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 

(591) Trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Ngân  (VN) 
Số 43 Bác Ái, phường Bình Thọ, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-26918 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.21; A23.5.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Fido  (VN) 
198/23 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); chế phẩm đánh bóng; sáp đánh bóng; chế phẩm làm 

sáng bóng [chất làm bóng]; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chất lỏng làm 

sạch kính chắn gió. 
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(210) 4-2019-26919 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH giáo dục 

SMARTLEARN Thái Nguyên  (VN)
Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 

giảng dạy; trung tâm đào tạo ngoại ngữ; các khóa học tương tác từ xa được cung cấp trực 
tuyến qua mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-26920 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD.  

(CN) 
509, North Yingbin Road, Nanchang 
City, Jiangxi Province, P.R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô con; xe tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; xe thể thao; xe ô tô 

ca; ô tô buýt; nhà xe lưu động; bộ ghế nệm cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; lốp ô tô. 

 

 
(210) 4-2019-26921 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.11.3; 

A26.11.12 
(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, đỏ mận chín đậm ánh nâu. 
(731) Công ty TNHH thuốc thú y 

HTP  (VN) 
ấp 1, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (PATVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thảo 

dược. 
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(210) 4-2019-26923 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, 
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic Of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn; bộ nhớ bán dẫn; thiết bị bán dẫn; linh kiện bán dẫn; mạch tích 

hợp; chip [mạch tích hợp]; thẻ nhớ flash (còn được gọi là thẻ nhớ nhanh) chưa có dữ liệu; 
thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB) chưa có dữ liệu; ổ cứng điện tử SSD; phần mềm để sử dụng 
trong sản xuất chất bán dẫn; phần mềm máy tính để sử dụng thiết kế mạch tích hợp; phần 
mềm máy tính được sử dụng để cải thiện và tăng hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất chất bán 
dẫn; phần mềm máy tính để sử dụng việc thiết kế và sản xuất các hệ thống chất bán dẫn 
và để thiết kế thư viện chia ô bán dẫn và mạch tích hợp. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ đúc vi mạch, cụ thể là sản xuất và lắp ráp các thiết bị bán dẫn theo yêu 
cầu của khách hàng; lắp ráp bảng mạch và chất bán dẫn theo yêu cầu của khách hàng; 
dịch vụ sản xuất và lắp ráp liên quan đến các bộ phận chất bán dẫn và mạch tích hợp theo 
yêu cầu của khách hàng; gia công các bộ phận để sản xuất chất bán dẫn; gia công chất 
bán dẫn. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu sản phẩm/thiết kế và thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng để 
phát triển sản phẩm mới liên quan đến chất bán dẫn; dịch vụ tư vấn công nghệ liên quan 
đến chất bán dẫn; thiết kế các chất bán dẫn hoặc mạch tích hợp; nghiên cứu kỹ thuật trong 
lĩnh vực thiết kế chất bán dẫn; dịch vụ nghiên cứu liên quan đến chất bán dẫn; thiết kế 
chip bán dẫn; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ gia công chất bán đẫn; thiết kế máy 
sản xuất chất bán dẫn; thiết kế chất bán dẫn; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] 
đặc biệt là phần mềm để gia công cho ngành công nghiệp chất bán dẫn; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [SaaS] đặc biệt là phần mềm để thiết kế mạch tích hợp. 

 

 
(210) 4-2019-26924 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ AT13  (VN) 
143/13 ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; balô; dây đai bằng da thuộc; túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; giày đá bóng; mũ; dép. 
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(210) 4-2019-26925 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.21; A24.15.7; 26.3.1; 26.3.2 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Ánh Sao  (VN) 
Số 1A, phố Anh Đào, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ du lịch; đại 

lý vé máy bay. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2019-26927 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.1.2; A11.1.6; A26.4.18; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24-24B/II, C25/ll đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo tươi; cháo ăn liền; cháo dạng súp (gồm gạo, rau củ và thịt cá); nui (mì 

ống); mì sợi; bún. 
 

Nhóm 35: Mua bán cháo tươi, cháo ăn liền, cháo dạng súp (gồm gạo, rau củ và thịt cá), 
nui (mì ống), mì sợi, bún; quảng cáo, tiếp thị để bán sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-26928 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xây dựng Đại Hồng Anh  (VN) 
582 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm. 
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(210) 4-2019-26929 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; 

5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Đông y Gia 
truyền họ Đinh  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thuốc y học cổ truyền, các chế phẩm dược; thực phẩm chức 
năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-26930 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh dương, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH yến sào Cần Giờ 

Anh Tài  (VN) 
222B ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến, sơ chế và tinh chế). 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến, sơ chế và tinh chế). 
 

 
(210) 4-2019-26931 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.18; 4.5.1 
(591) Đen, vàng, vàng cam, xanh nõn chuối, 

trắng. 
(731) Vũ Văn Tùng  (VN) 

15/294 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa; quán ăn uống - giải khát. 
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(210) 4-2019-26932 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 17.2.5; 26.15.1 
(591) Vàng, trắng, bạc trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc  
(VN) 
Tổ 1, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu); nữ trang được làm bằng ngọc trai, vàng, 

bạc, đá quý (đồ trang sức). 
 

Nhóm 35: Mua bán ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu), nữ trang được làm bằng ngọc 
trai, vàng, bạc, đá quý (đồ trang sức). 

 

 
(210) 4-2019-26933 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; 26.4.10; 26.5.1 
(731) Điền Hoàng Hải Đăng  (VN) 

Thôn Đào Công, xã Ninh Phúc, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; mua bán quần áo, 
giày dép, mũ (nón), ba lô, túi xách. 

 
Nhóm 41: Quay phim; chụp hình; dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ giải trí; quản lý nghệ sĩ 
biểu diễn; sản xuất và phân phối các ấn phẩm giải trí; cung cấp âm nhạc kỹ thuật số qua 
các phương tiện viễn thông. 

 

 
(210) 4-2019-26934 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A2.5.23 
(731) KAMU KAMU CO., LTD.  (TH) 

29 Ramintra Soi 5, Junntion 3-10 Anant 
Suksan Village Soi 3, Anusawaree, 
Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống có thành phần chính là trà; đồ uống làm từ trà; đồ uống làm từ 

sôcôla; đồ uống làm từ ca cao; đồ uống làm từ cà phê. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ uồng có thành phần chính là trà; dịch vụ bán lẻ trực tuyến đồ 

uồng có thành phần chính là trà; dịch vụ nhượng quyền kinh doanh; quản lý các vấn đề 

kinh doanh về nhượng quyền thương mại; dịch vụ đại lý marketing; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chế biến thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ cung cấp thông tin về nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-26937 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2019-26938 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản. 
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(210) 4-2019-26939 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-26940 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
 
 

 
(210) 4-2019-26941 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo, bột ngũ cốc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-26942 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2019-26943 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-26944 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
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(210) 4-2019-26945 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà), ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-26946 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính, dịch vụ tài chính, mua bán môi 

giới bất động sản; định giá bất động sản. 
 
 

 
(210) 4-2019-26947 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
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(210) 4-2019-26948 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ trọ. 
 

 
(210) 4-2019-26949 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Nghĩa Dũng  
(VN) 
Số 44, LK5A, Làng Việt Kiều Châu Âu, 
KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2019-26950 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, hồng 

nhạt, khói hồng, nâu, đen, trắng, vàng, 
xanh lá cây, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) SANTEN PHARMACEUTICAL ASIA 
PTE. LTD.  (SG) 
6 Temasek Boulevard # 20-03/04 Suntec 
Tower Four Singapore (038986) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược liệu. 
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(210) 4-2019-26951 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại 66  (VN) 
Số 6G1, đường Ngô Thời Nhiệm, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nhà thuốc (mua bán thuốc); mua bán: dược phẩm, dụng cụ y tế, các sản phẩm 

vitamin, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-26952 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Phương Oanh   (VN) 
100 tổ 5, ấp 6, xã Bình Sơn, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-26953 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.13.25 
(591) Xanh đen đậm, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV SX 
MILESTONE  (VN) 
140/22/22 Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; bảo dưỡng các công trình xây dựng; sửa chữa các công trình xây 

dựng; trang trí nội thất, ngoại thất công trình xây dựng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (không bao gồm vườn hoa công 
viên, cây cảnh); thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (không bao gồm vườn hoa công 
viên, cây cảnh); tư vấn và thiết kế nội thất, ngoại thất công trình xây dựng (không bao 
gồm vườn hoa công viên, cây cảnh). 
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(210) 4-2019-26955 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Trần Minh Quyết  (VN) 
Số 11 - dãy C - lô TT3 Tây Nam, Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-26956 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Bách Khoa T&D 
Việt Nam  (VN) 
Xóm 3, xã Mão Điền, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 

trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng. 
 

 
(210) 4-2019-26958 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 18.2.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Gia Phát  (VN) 
Xóm Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa xếp, không bằng kim loại; gạch; 

kính xây dựng; đá để xây dựng; gỗ xây dựng. 
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(210) 4-2019-26959 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Đỏ, nâu. 

(731) Nguyễn Hồng Giang  (VN) 
Số 30+32 ngõ 25 Triệu Việt Vương, 

phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ ăn uống; khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm 

thời. 
 

 
(210) 4-2019-26960 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 6.1.2; 

A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 

(731) Hợp tác xã Nam Đông   (VN) 
ấp Biển Tây A, VTĐ, xã Vĩnh Trạch 

Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm, cua đã qua chế biến và bảo quản.  
 

 
(210) 4-2019-26961 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Đen, trắng, hồng. 

(731) HUANG ZHI YONG   (CN) 

Room 401, 12 Floor, Block 5, Jinshan 

Shangshang, Donghuan Street, Panyu 

District, Guangzhou City, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu (phụ kiện thời 

trang). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1416 

(210) 4-2019-26962 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.5.1; 7.1.6; A7.1.12; 26.1.1; A17.5.7 

(591) Da trời, trắng, xanh lam, vàng cam. 

(731) Công ty TNHH Địa Tin Học  
(VN) 
79 Tân Hòa 2, phường Hiệp Phú, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa chính.  
 

 
(210) 4-2019-26963 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.8; 26.4.9; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời. 

(731) Nguyễn Văn Thọ  (VN) 
Khu 6, xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; máy hút mùi, bếp ga; bếp điện; quạt điện; lò nướng bằng điện. 

 
 

(210) 4-2019-26964 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 15.7.1; 26.1.2 

(591) Xanh, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hiếu   (VN) 
Phòng 3418A, tòa Gemek 1, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Bọc nệm; dịch vụ chăm sóc xe ô tô. 
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(210) 4-2019-26965 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
truyền thông Màu Xanh Việt  
(VN) 
102H50 TT128C Đại La, ngõ 41/27 Phố 
Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (không gồm quảng cáo thuốc lá); tổ chức giới thiệu và xúc tiến 

thương mại.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách bằng khách nội tỉnh, liên 
tỉnh; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải; đại lý bán vé máy bay; chuyển phát: phân phối 
và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ 
khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).  

 

(210) 4-2019-26966 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NUFARM AUSTRALIA LIMITED  

(AU) 
103 Pipe Road, Laverton North, Victoria, 
3026, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc diệt cỏ; chất diệt nấm; thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2019-26971 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.4; 20.7.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH kiểm toán và tư 

vấn A & C  (VN) 
02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ kiểm toán, cụ thể là dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ 

kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, dịch vụ kiểm toán báo cáo 
quyết toán dự án, các dịch vụ, kiểm toán về mặt giá trị hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, 
xác định giá trị doanh nghiệp, dịch vụ kế toán; dịch vụ tư vấn về thuế. 
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Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ liên quan đến tài chính thuộc nhóm 

này; dịch vụ cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán. 
 

 
(210) 4-2019-26972 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.4; 20.7.1; 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; 

26.13.25 

(591) Đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH kiểm toán và tư 
vấn A & C   (VN) 
02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ kiểm toán, cụ thể là dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ 

kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, dịch vụ kiểm toán báo cáo 

quyết toán dự án, các dịch vụ, kiểm toán về mặt giá trị hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, 

xác định giá trị doanh nghiệp, dịch vụ kế toán; dịch vụ tư vấn về thuế.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ liên quan đến tài chính thuộc nhóm 

này; dịch vụ cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán. 
 

 
(210) 4-2019-26973 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Tím, hổ phách, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

 
(731) Nguyễn Thị Lan  (VN) 

60 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy liên quan đến âm nhạc; dịch vụ hướng dẫn, 

giảng dạy liên quan đến âm nhạc; đào tạo dạy nghề trong lĩnh vực âm nhạc; sản xuất 

nhạc; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy. 
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(210) 4-2019-26974 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.17.12; A24.17.11; 1.3.1; A1.3.17 
(591) Hổ phách, vàng, đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan   (VN) 
60 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy liên quan đến âm nhạc; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy liên quan đến âm nhạc; đào tạo dạy nghề trong lĩnh vực âm nhạc; sản xuất 
nhạc; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2019-26975 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.15.15; A26.3.5; 

26.3.1; A24.15.7 
(591) Vàng cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quản lý Taxi 
Việt  (VN) 
Tổ dân phố số 4 Đạm Nội, phường Tiền 
Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: ô tô và phụ tùng xe ô tô, mô tô và phụ tùng xe mô 
tô, xe máy và phụ tùng xe máy. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe taxi; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm 
thời [khách sạn]; hướng dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2019-26976 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
dịch vụ Wsmiles  (VN) 
Tầng 6, 92D Nguyễn Hữu Cảnh, khu Sai 
Gon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: máy móc thiết bị y tế, thuốc dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh, dược phẩm, nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh.  
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Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, dịch vụ chỉnh hình răng; khám chữa bệnh khoa răng hàm 

mặt; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 
(210) 4-2019-26977 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.10; A26.1.18; 26.1.5

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Nam Á  
(VN) 
1/8/3 đường TCH 35, khu phố 2, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; balô đeo vai; ví da (đựng tiền hoặc tài liệu); túi thể 

thao; túi đựng hành lý. 

 

Nhóm 25: Đồng phục; quần áo; áo thun; thắt lưng; giày dép; mũ. 
 

 
(210) 4-2019-26978 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A3.9.4 

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại bất 
động sản Hưng Việt   (VN) 
10/17 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa; 

kho hàng hóa; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà; dịch vụ karaoke; dịch vụ phiên 

dịch viên; dịch vụ vũ trường.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ quán rượu; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2019-26979 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.11.3 

(591) Trắng, xanh da trời, tím than đậm. 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Smartway  (VN) 
Số nhà 483 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn, đèn điện, đèn led, đèn phản quang, đèn đứng, đèn cầu trang trí 

chiếu sáng đô thị, đèn chiếu sáng, đèn điện dùng chiếu sáng công cộng, đèn cao áp, đèn 

năng lượng mặt trời, chụp đèn điện đèn lồng chiếu sáng, bóng đèn, bóng đèn điện, hệ 

thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, ống dạ quang để chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng 

sử dụng đi ốt phát quang, thiết bị chiếu sáng đô thị, thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; mua 

bán thiết bị điện gió như quạt gió, tấm năng lượng mặt trời, dây điện, bộ ngắt mạch điện, 

bộ đóng mạch điện, bộ đảo mạch điện, pin điện, cuộn cảm kháng, quạt gió dùng trong 

động cơ điện và động cơ, máy phát điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, bộ 

tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện và động cơ, động cơ và máy thủy lực, tua bin thủy 

lực, tua bin không dùng cho xe cộ mặt đất; mua bán thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 

thanh hoặc hình ảnh, thiết bị báo động, chuông [thiết bị báo động], thiết bị cảm biến báo 

động và hệ thống giám sát báo động, hệ thống an ninh và giám sát nơi ở, thiết bị dò khói 

và khí cácbon mono-xít (co), máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, 

máy ảnh [chụp ảnh], thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính], thiết bị ghi khoảng 

cách, thiết bị đo khoảng cách, thiết bị định vị toàn cầu, máy dò tìm kim loại dùng cho 

mục đích công nghiệp hoặc quân sự, bộ dò đồ vật bằng kim loại dùng trong công nghiệp 

hoặc quân sự, thiết bị kểm tra dùng điện, thiết bị giám sát dùng điện, thiết bị truyền phát 

âm thanh, thiết bị bay mô hình (flycam), camera an ninh, camera hành trình; mua bán 

máy điều nhiệt, máy tạo độ ẩm, máy lọc không khí, thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến và 

bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và thông gió, khóa và 

chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ, máy định vị gps, usb 3g, usb wifi, bộ 

định tuyến, thiết bị điều chế sóng tín hiệu, đầu ghi hình, chuông cửa màn hình, thiết bị 

báo cháy, máy in, máy fax, máy quét tài liệu, máy chấm công, máy hủy tài liệu, máy 

photocopy, máy đóng sách, máy xén giấy, máy đếm tiền, máy kiểm tra tiền, máy bó tiền, 

đầu đọc mã vạch, két đựng tiền, cân điện tử, cổng từ siêu thị; quảng cáo. 
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(210) 4-2019-26980 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; A2.1.19; 2.9.14; 16.3.17; 20.7.1 
(591) Xanh lá cây, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ 
tính,quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô 
(được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi 
sẵn hay có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26981 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 

[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 

phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 

trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 

trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 

giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 

ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 

giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 

hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; 

cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 

trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 

lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 
 

 
(210) 4-2019-26982 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A9.7.19; 25.3.1; A13.1.7

(591) Trắng, vàng đồng, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần Dong Tay 
Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 

quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 

ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 

có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 

[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 

phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 

trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 

trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 

giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 

ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 

giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 

hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 

cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 

trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 

lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 
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(210) 4-2019-26983 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.17.15; 2.7.1; 2.7.2; A24.15.7 
(591) Vàng đồng, xám bạc. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; dùng cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26984 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A25.7.7; A25.7.3 
(591) Vàng đồng, vàng nâu. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc; chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
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ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyên 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26985 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 1.15.21; 26.1.2 
(591) Vàng đồng, đỏ, vàng nhạt, đỏ đậm, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình; phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ 
tính,quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô 
(được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi 
sẵn hay có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 
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(210) 4-2019-26986 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.2; A26.1.18; 

13.1.6; A13.1.12; A13.1.15 
(591) Vàng, trắng, hồng tím, tím, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
tnnh giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyên 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26987 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 16.1.13; 24.1.1; 26.3.1; 

26.15.15 
(591) Vàng đồng, trắng bạc, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
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quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyên 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26988 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.9; 26.13.1; 25.7.20; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng cam, đỏ, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 
truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 
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(210) 4-2019-26989 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.3.4; 1.15.9; 26.15.15 
(591) Đen nhạt, trắng, hồng tím đậm. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 
truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26990 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; A26.11.7; 26.15.15; 10.5.17 
(591) Vàng đồng, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion   (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 

[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 

phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 

trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 

trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 

giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 

ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 

giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 

hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 

cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 

trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 

lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 
 

 
(210) 4-2019-26991 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 2.9.8; 2.9.4 

(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Dong Tay 
Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 

quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 

ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 

có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 

[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 

phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 

trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 

trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 

giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 

ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 

giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 

hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 

cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 

trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 

lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 
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(210) 4-2019-26992 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.13.1; A5.5.22; 5.5.19; 5.5.23 
(591) Hồng, xanh da trời, vàng nhạt, vàng 

nghệ, nâu, xanh dương, đỏ, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26993 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; A2.1.23; 24.15.1; A24.15.7; 

A24.15.8 
(591) Xám trắng, vàng đồng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ 
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tính,quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô 
(được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi 
sẵn hay có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26994 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.3; 26.1.1; 1.15.9; A25.7.7; 

A26.1.18; 25.1.5; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion   (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 
truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ tính, 
quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 
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(210) 4-2019-26995 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần Dong Tay 

Promotion  (VN) 
222 Pasteur, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu chứa nội dung là các chương trình âm nhạc, chương trình 

truyền hình, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình; vật mang dữ liệu [từ 
tính,quang học]; tệp tin hình ảnh, âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi vi-đê-ô 
(được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy tính (được ghi 
sẵn hay có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức trình diễn 
[dịch vụ ông bầu]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim điện ảnh, 
phim video, phim hoạt hình; sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương 
trình biểu diễn; phát hành và phân phối phim điện ảnh, chương trình truyền hình, chương 
trình giải trí, video âm nhạc, truyện tranh, các truyện và các nội dung khác có tính chất 
giải trí; cho thuê phim, băng video, băng hình, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị điện 
ảnh, máy móc và thiết bị sản xuất điện ảnh; rạp chiếu phim; dịch vụ cung cấp nội dung 
giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp âm nhạc, video, chương trình truyền 
hình, phim ảnh trực tuyến, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu, 
cung cấp trang tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử trong lĩnh vực giáo dục và giải 
trí do người dùng thiết lập; cung cấp thông tin, điểm tin và các gợi ý cá nhân hóa trong 
lĩnh vực giải trí qua mạng thông tin liên lạc; trường đào tạo người mẫu, diễn viên. 

 

 
(210) 4-2019-26996 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Mai Văn Tuyền   (VN) 

200/41 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 35:  Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua chế 
biến, rau củ quả sấy khô,  trái cây đóng hộp, rau đóng hộp, thạch trái cây, nước ép trái 
cây.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1433 

(210) 4-2019-26997 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH quốc tế Rossa 
Pharma  (VN) 
35/9B Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2019-26998 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
nông trại 3F Hitech    (VN) 
A4 khu nhà ở TM Thuận Việt 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-26999 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
nông trại 3F Hitech   (VN) 
A4 khu nhà ở TM Thuận Việt 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2019-27000 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.17.5 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
nông trại 3F Hitech  (VN) 
A4 khu nhà ở TM Thuận Việt 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-27001 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
nông trại 3F Hitech  (VN) 
A4 khu nhà ở TM Thuận Việt 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-27002 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
nông trại 3F Hitech  (VN) 
A4 khu nhà ở TM Thuận Việt 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2019-27003 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần phân bón 

nông trại 3F Hitech  (VN) 
A4 khu nhà ở TM Thuận Việt 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-27004 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH CoEngo  (VN) 

75, đường Trần Đồng, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; lập chỉ mục trang web 
cho mục đích thương mại hay quảng cáo; soạn thảo bản lý lịch cho người khác. 

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2019-27005 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 1.15.5; 26.4.1;  
(731) Công ty TNHH Nenedo  (VN) 

Văn phòng 02, tầng 10 tòa nhà Pearl 
Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 

mũ (nón). 
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(210) 4-2019-27006 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.23; A24.15.7 

(591) Tím đen. 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Di 
Động  (VN) 
128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; tai nghe; pin sạc dự phòng; dây cáp sạc điện thoại; củ sạc; ốp lưng điện 

thoại. 
 
 

(210) 4-2019-27007 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7; 26.4.7; 26.4.9; 3.7.1; 3.7.19; 

A3.7.24; 26.4.4 

(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Tân Phát  
(VN) 
Số 259 Phúc Diễn, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất công trình; sơn lót. 
 
 

(210) 4-2019-27008 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A24.15.7; A24.15.8 

(591) Đen, xanh lá mạ, vàng, cam, đỏ ngói, 

tím, hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Tân Phát  
(VN) 
Số 259 Phúc Diễn, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất công trình; sơn lót. 
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(210) 4-2019-27009 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.9; 25.12.1; 25.5.25; 3.7.15; 

26.11.3; 3.7.19; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá mạ, cam, vàng, tím, xanh 

lam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Tân Phát  
(VN) 
Số 259 Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất công trình: sơn lót. 

 

 
(210) 4-2019-27011 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.15.25 
(591) Xanh đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần D.O  (VN) 
Phòng 407, tầng 3, cung văn hóa hữu 
nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch 
vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2019-27013 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.17; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt DREAM UP  
(VN) 
Số 4, ngõ 93, Vũ Hữu, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cơm cháy; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở gạo; bánh mỳ; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bánh kẹo. 
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(210) 4-2019-27016 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lam đậm, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần KUTO Nhật 

Bản  (VN) 
Tầng 2, số 5A, ngõ 127/56 phố Hào 
Nam, phường ¤ Chợ Đừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; bếp điện; tủ lạnh; điều hòa không 

khí; quạt điện. 
 
 

(210) 4-2019-27017 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 25.1.25 
(591) Đỏ tươi, trắng. 
(731) DFT (THAILAND) CO., LTD  (TH) 

38 Moo 7, Phan Thai Norasing Sub-
district, Muang Samut Sakhon District, 
Samut Sakhon, 74000 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng; phấn trang điểm mặt và toàn thân; nước thơm (dùng 

cho mục đích mỹ phẩm); kem dùng cho mặt (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm làm từ thảo 
dược để chăm sóc da (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2019-27018 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, trắng. 
(731) DFT (THAILAND) CO., LTD  (TH) 

38 Moo 7, Phan Thai Norasing Sub-
district, Muang Samut Sakhon District, 
Samut Sakhon, 74000 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng; phấn trang điểm mặt và toàn thân; nước thơm (dùng 

cho mục đích mỹ phẩm); kem dùng cho mặt (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm làm từ thảo 
dược để chăm sóc da (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2019-27019 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2019-27021 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 03, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Phòng tắm đứng; bồn tắm; thiết bị phòng tắm; vòi hoa sen; phụ kiện bồn tắm; 

thiết bị tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2019-27023 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH xúc tiến 

thương mại dược phẩm và 
đầu tư TV  (VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm dành cho thú y; 

chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; sữa bột cho trẻ em. 
 

Nhóm 10: Thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn dùng cho mục đích y tế; thiết bị nha 
khoa, dùng điện; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị và 
dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; đồ đựng được chế tạo đặc biệt cho rác thải y tế. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; điện toán đám mây; nghiên cứu mỹ phẩm; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; tư 
vấn công nghệ. 
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Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2019-27024 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu MOBELL  (VN) 
537-539 Kinh Dương Vương, KP6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, thiết bị điện thoại (thân máy, pin, nắp pin), phụ 

kiện điện thoại, linh kiện điện thoại; mua bán máy tính bảng, thiết bị máy tính bảng (thân 
máy, pin, nắp pin), phụ kiện máy tính bảng, linh kiện máy tính bảng; mua bán ti vi, phụ 
kiện ti vi và linh kiện ti vi; mua bán loa kéo, phụ kiện loa kéo và linh kiện loa kéo. 

 

 
(210) 4-2019-27025 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

(210) 4-2019-27026 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH xúc tiến 

thương mại dược phẩm và 
đầu tư TV  (VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn dùng cho mục đích y tế; thiết bị nha 

khoa, dùng điện; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị và 
dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; đồ đựng được chế tạo đặc biệt cho rác thải y tế. 
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Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; điện toán đám mây; nghiên cứu mỹ phẩm; dịch vụ phòng thí 

nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; tư 

vấn công nghệ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ y tế từ xa. 
 

 
(210) 4-2019-27027 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại dược phẩm và 
đầu tư TV  (VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn dùng cho mục đích y tế; thiết bị nha 

khoa, dùng điện; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị và 

dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú y; đồ đựng được chế tạo đặc biệt cho rác thải y tế. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; điện toán đám mây; nghiên cứu mỹ phẩm; dịch vụ phòng thí 

nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; tư 

vấn công nghệ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ y tế từ xa. 
 

 
(210) 4-2019-27028 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 

A5.3.13; A5.3.15 

(591) Cam ánh hồng, xám, xanh nõn chuối. 

(731) DAEHWA C&F CO., LTD.  (KR) 

8F, 9F, Mijumedical B/D, 2, Dosin-ro 

60-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07349, 

Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 

thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2019-27029 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Huỳnh Bá Duy  (VN) 

4/50A khu phố 5, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn tâm linh. 

 

 
(210) 4-2019-27030 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.4; A25.3.3; 26.4.2; 1.15.5; 

18.1.21 
(591) Đỏ, đỏ đô, đen, xám, trắng. 
(731) Hà Quây Chi  (VN) 

39 Đội Cung, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe dùng cho xe máy, xe đạp. 

 

 
(210) 4-2019-27031 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18; 

1.15.21; 26.1.1; 24.1.1; 2.9.25; 17.5.1; 
26.3.2; 1.15.15; A3.1.24 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng, 
đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa gạo; sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua 
men sống; sữa chua; phô mát. 
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(210) 4-2019-27032 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18; 

1.15.21; 26.3.2; 25.5.25; A3.1.24; 
1.15.15; 26.1.1; 24.1.1; 17.5.1; 2.9.25 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ, cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa gạo; sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua 
men sống; sữa chua; phô mát. 

 

 
(210) 4-2019-27033 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5; 

1.15.21; 26.1.1; 2.9.25; 24.1.1; 17.5.1; 
25.5.25; 26.3.2; 3.1.14; 1.15.15 

(591) Xanh dương, vàng, cam, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa gạo; sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua 
men sống; sữa chua; phô mát. 
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(210) 4-2019-27034 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.21; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 

A26.1.18; A2.1.23; A2.1.24; 26.1.6; 
17.5.1; 24.5.1; 2.7.13; 25.5.25; 2.9.25 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, cam, 
trắng, đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ sinh; quần tã (bỉm) trẻ em và người lớn. 

 
Nhóm 29: Sữa gạo; sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua 
men sống; sữa chua; phô mát. 

 

 
(210) 4-2019-27035 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 3.1.4; A1.1.10; A1.1.2; 5.7.3 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ bảo vệ Bạch Hổ 
Security  (VN) 
Thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
 

 
(210) 4-2019-27038 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A24.15.7; 26.7.25 
(591) Xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Vân Chi  (VN) 
Số 6 và 6A, ngách 28/19, ngõ 19 Trần 
Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); khăn 
quàng cổ (trang phục); giày (trang phục); thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các mặt hàng thời trang: quần áo, đồ đi 
ở chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ, giày, dép, thắt lưng, váy, quần áo bơi, quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2019-27039 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-27040 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-27041 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1446 

(210) 4-2019-27042 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên   (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-27043 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 

thảo; thuốc đông y. 
 

 
(210) 4-2019-27046 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.18 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm 

dùng để giặt; chế phẩm để giặt khô; sáp dùng để giặt; chất lỏng dùng để giặt; xà phòng 
giặt; chất tẩy rửa để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm làm mềm vải dùng 
để giặt; chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để làm bóng; chế 
phẩm để cọ rửa; chế phẩm để mài; chế phẩm tẩy vết bÊn; xà phòng; xà phòng làm sáng 
bóng vải, sợi, hàng dệt; chế phẩm ngâm giặt; soda giặt để làm sạch; bột giặt; hồ bột để 
giặt là; vải được tẩm chất tẩy rửa dùng để làm sạch; khăn lau được ngâm (tẩm) chất để 
làm sạch; chế phẩm làm thơm mát không khí trong nhà; chế phẩm làm thơm không khí; 
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hương liệu (tinh dầu) dùng trong gia đình; túi nhỏ làm thơm đồ vải; thanh sậy mỏng để 
khuếch tán chất làm thơm không khí. 

 

 
(210) 4-2019-27048 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 8.7.5; 26.4.1; 

A26.11.8 
(591) Đỏ đen, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Lê Duy Hoàng  (VN) 
Thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện 
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2019-27052 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; A26.4.18 
(731) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước uống; đồ uống không cồn có hương vị chè (trà); 
các sản phẩm nước uống không có ga.  

 

 
(210) 4-2019-27054 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 1.15.23; A25.7.6; 

A25.7.7 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại sản xuất Tuấn Minh  (VN) 
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn/máy khuấy; máy nông nghiệp; máy hàn điện; máy mài sắc lưỡi cắt; 
hệ thống rửa xe cộ; máy bơm. 

 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị 
vệ sinh; đèn sợi đốt/đèn chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị sấy. 
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(210) 4-2019-27056 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần NOSAFOOD  

(VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng; nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2019-27057 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần NOSAFOOD  

(VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng; nước hoa; mỹ phẩm chăm sóc tóc. 

 

 
(210) 4-2019-27058 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; 

1.7.6 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại điện Hoàn Cầu  
(VN) 
57/3 đường Võ Thị Liễu, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ; máy phát điện; máy sản xuất điện; bộ điểu chỉnh tốc độ của máy móc, 
động cơ điện và động cơ. 

 

Nhóm 09: ắc quy điện; bình ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị sạc cho ắc quy điện; bộ 
chuyển mạch điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mô tơ, bình lưu điện, mô tơ cửa cuốn, phụ kiện cửa cuốn, chấn lưu 
điện tử, đèn điện; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quáng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2019-27059 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Trắng, xám đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sài Gòn May  
(VN) 
44/21/2 đường TA09, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xách, cặp đeo, vali, ví tiền, trang phục, quần áo, giày dép, 
mũ nón. 

 

 
(210) 4-2019-27060 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 14.3.1; A14.3.9 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn - thương 
mại - dịch vụ An Tín  (VN) 
65/28 Bùi Huy Bích, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu nối dây cáp; cáp chống sét; cáp dẫn điện; đầu nối cho dây điện; cáp sợi 
quang.  

 

 
(210) 4-2019-27061 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục Bee 
Bee  (VN) 
Số nhà 5, ngõ 17 thôn Mai Châu, xã Đại 
Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trung tâm ngoại ngữ; 
giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2019-27063 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư TAIYO  

(VN) 
Số 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: sắt, thép xây dựng (cốp-pha, giàn giáo, tyren, bát 
chuồn, cùm khóa giáo, ván phủ phim). 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; thuê mua tài chính; cho vay tài chính; cho thuê căn hộ; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê xe; cho thuê kho chứa hàng; vận chuyển đồ đạc; môi 
giới vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-27064 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Chung  (VN) 
Số 5 ngõ 429 đường Hoàng Tăng Bí, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; vali; cặp da; túi sách học sinh.  
 

Nhóm 25: Giày cao cổ; quần áo; mũ; khăn quàng cổ; giày; đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2019-27066 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.11.13; 25.1.6; 3.9.15 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, màu 

hồng. 

(540) 

  

(731) Hội Hải sản Sầm Sơn  (VN) 
Đường Thanh Niên, khu phố Bắc Kỳ, 
phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa      

 
(511)   Nhóm 29: Mực khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: mực khô.  
 
 

(210) 4-2019-27068 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Hân VN  
(VN) 
Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã 
Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh 
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(511)   Nhóm 01: Keo silicon; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; 

chất dính dùng cho giấy dán tường; keo. 
 

 
(210) 4-2019-27069 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.4; A26.4.18; A14.5.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đệ nhất ô tô  
(VN) 
30/7 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô và phụ tùng thay thế. 
 

 
(210) 4-2019-27072 (220) 19.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ Việt Hàn  (VN) 
Số 18, ngách 31, ngõ 342 đường Khương 

Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy in phòng sạch chống tĩnh điện. 

 

 
(210) 4-2019-27100 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.2.7; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
Kay Spa Việt Nam  (VN) 
Số 26-28 đường số 6, khu nhà ở Z756, 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp [spa]; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; 

dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc sử dụng các sản 

phẩm chăm sóc da, biện pháp làm đẹp và mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-27101 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.2.7; A26.11.7 

(591) Xanh đen, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
Kay Spa Việt Nam  (VN) 
Số 26-28 đường số 6, khu nhà ở Z756, 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp [spa]; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; 

dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc sử dụng các sản 

phẩm chăm sóc da, biện pháp làm đẹp và mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-27102 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.2.7; A26.11.7 

(591) Xanh đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
Kay Spa Việt Nam  (VN) 
Số 26-28 đường số 6, khu nhà ở Z756, 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp [spa]; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; 

dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc sử dụng các sản 

phẩm chăm sóc da, biện pháp làm đẹp và mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-27103 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.2 

(591) Đen, vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
Kay Spa Việt Nam  (VN) 
Số 26-28 đường số 6, khu nhà ở Z756, 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp [spa]; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; 

dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc sử dụng các sản 

phẩm chăm sóc da, biện pháp làm đẹp và mỹ phẩm. 
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(210) 4-2019-27104 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A24.15.7; 

3.7.16; A3.7.24 
(591) Đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viện thẩm mỹ 
Kay Spa Việt Nam  (VN) 
Số 26-28 đường số 6, khu nhà ở Z756, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp [spa]; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; 

dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc sử dụng các sản 
phẩm chăm sóc da, biện pháp làm đẹp và mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2019-27105 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, vàng hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Koi Boutique Hotel  (VN) 
39 Nguyễn Sơn Hà, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt phòng trong khách sạn. 

 

 
(210) 4-2019-27106 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.23; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần Golden 

Apple Việt Nam  (VN) 
Số 10, ngách 406/66 Âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy 

rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn nhanh; dịch vụ ăn uống phục vụ cho đám 
cưới, hội họp, tiệc liên hoan do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2019-27110 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Nâu xám, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mẫn  (VN) 
18 Cao Bá Quát, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2019-27111 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần sơn Sannet 

Việt Nam  (VN) 
Số 66A, tổ 1, ngõ 65 đường Nguyễn 
Đồng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; vecni. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2019-27112 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Hiếu Nghĩa  (VN) 

ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da; kem trị mụn (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2019-27113 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Hà  (VN) 
Số 199 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn trang trí các loại như (đèn trần, đèn chùm treo, đèn cửa ra vào 
[exit], đèn ốp tường, đèn ốp trần). 

 

 
(210) 4-2019-27114 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Nâu đồng. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Đức Giang - 
Công ty cổ phần  (VN) 
Số 59, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2019-27115 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Đặng Quang Vinh  (VN) 
170/7 quốc lộ 1K, khu phố 1, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụủa người khác; tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đàm phán và ký kết giao dịch 
thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ sao chụp; xử lý văn bản. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn pháp 
lý liên quan đến lập bản đồ sáng chế; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh 
tụng; tư vấn pháp luật cho các cá nhân và tổ chức. 

 

 
(210) 4-2019-27116 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BUSINESS WIRE, INC.  (US) 

101 California Street, 20th Floor, San 
Francisco, CA 94111 USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử ở dạng các bản tin, thông cáo báo chí, và tin tức; bản 

tin, thông cáo báọ chí và tin tức có thể tải xuống được có nội dung về nhiều chủ đề liên 
quan đến các mối quan tâm chung. 

 
Nhóm 16: Bản tin; ấn phẩm ở dạng bản tin, thông cáo báo chí và tin tức. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền điện tử tin nhắn và hình ảnh, dữ liệu và tài liệu qua thiết bị đầu 
cuối máy tính, internet, truyền qua vệ tinh và truyền không dây; thư điện tử; truyền fax; 
dịch vụ điện báo thông cáo báo chí và tin tức. 

 
Nhóm 41: Xuất bản bản tin, thông cáo báo chí và thông cáo tin tức. 

 

 
(210) 4-2019-27117 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Starfoods 
Việt Nam  (VN) 
Số 113, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Quế (gia vị); đồ gia vị; gia vị; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh 

dầu]; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]. 
 

Nhóm 31: Vỏ cây thô; rau cỏ tươi, thảo mộc tươi. 
 

 
(210) 4-2019-27118 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Starfoods 
Việt Nam  (VN) 
Số 113, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng trong mục đích y tế; dược thảo; trà thảo dược; dễ cây dùng 

cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; trà ướp lạnh; trà đã đông 
lạnh; trà. 

 
 

(210) 4-2019-27119 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Đào  (VN) 
Cụm 9, xã Võng Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Nước đá tinh khiết [ăn được]; đá viên tinh khiết [ăn được]; đá lạnh dùng cho đồ 

uống; đá sạch [đá lạnh có thể ăn được]. 
 

 
(210) 4-2019-27120 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 18.1.21 

(591) Xám, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Cơ khí - Xây 
dựng Giao thông  (VN) 
429/4 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, khu 

phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Lắp ráp (cho người khác) xe cộ như: xe khách, xe tải, ô tô. 
 

(210) 4-2019-27122 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

Nhóm 19: Bột bả, bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2019-27123 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột bả, bột trét tường. 
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(210) 4-2019-27124 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Alo Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột bả, bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2019-27125 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.6; 26.4.2; 26.13.1 
(591) Xanh, trắng, xám, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Đức Phương  (VN) 
Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau. 

 

 
(210) 4-2019-27126 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Lê Thị Thu Ngọc  (VN) 
Số 42 đường 10A, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; nước hoa; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp móng, làm đẹp mi. 
 

 
(210) 4-2019-27127 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A26.11.11 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Đình Của  (VN) 
Xóm 2, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 
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(511)   Nhóm 24: Chăn. 
 

 
(210) 4-2019-27128 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A26.11.11 
(591) Xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Đình Của   (VN) 
Xóm 2, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn. 

 

 
(210) 4-2019-27129 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.13.1; A26.11.9; 

26.11.3 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MMA GYM Việt 
Nam  (VN) 
Số 230A, đường Lê Lai, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện cá 

nhân; giáo dục thể chất; cung cấp tiện nghi thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-27130 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A25.7.7; 7.5.9; 

25.7.25 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MMA GYM Việt 
Nam  (VN) 
Số 230A, đường Lê Lai, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện cá 

nhân; giáo dục thể chất; cung cấp tiện nghi thể thao. 
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(210) 4-2019-27131 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.6; 26.5.1; 2.1.1; 2.1.8 
(591) Đen, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MMA GYM Việt 
Nam  (VN) 
Số 230A, đường Lê Lai, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện cá 

nhân; giáo dục thể chất; cung cấp tiện nghi thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-27132 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thuý An  (VN) 
147C khu phố 3, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-27133 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.5 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thuý An  (VN) 
147C khu phố 3, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2019-27134 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh, xám tro. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Baby Mum  (VN) 
Số 23/73, tổ dân phố Khúc Trì 3, phường 
Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-27135 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.9.1; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Kingcolor 
Việt Nam  (VN) 
Khu Ao Kho, thôn Song Khê, xã Tam 

Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2019-27136 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Hồng Vui  (VN) 
6 Bà Ký, phường 09, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội 

khô; dầu xả tóc. 
 

 
(210) 4-2019-27137 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.3 

(591) Cam, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Star Trading 
Asia  (VN) 
184-186 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm, đồ trang điểm mỹ 

phẩm; chế phẩm đánh răng. 

 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn; bột cọ sagu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; 

bột nở; gia vị. 
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(210) 4-2019-27139 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.21; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Như Thủy 
Tiên  (VN) 
ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây bảo quản, phơi khô, nấu chín. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi; mua bán trái cây bảo quản, phơi khô, nấu chín. 
 

 
(210) 4-2019-27140 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.5; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến 

Dòng  (VN) 
Thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2019-27141 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh nhạt, trắng, đen, vàng, xanh đậm, 

tím. 

(540) 

  

(731) Trần Thái Bảo  (VN) 
Số nhà 68/47 tổ 47, khu phố 5, phường 
Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do nhà hàng thực 

hiện). 
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(210) 4-2019-27142 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Hồ Thanh Hải  (VN) 
Số 33 đường Lê Thánh Tôn, ấp Nam Sơn, 
thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh 
An Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Các loại mỹ phẩm cho mục đích làm đẹp, cụ thể là mặt nạ làm đẹp, kem mỹ 

phẩm, tinh chất cô đặc dùng để dưỡng da mặt (chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da), kem 
mỹ phẩm dùng để chống nắng (chế phẩm chống nắng), chế phẩm mỹ phẩm để tắm có tác 
dụng làm trắng da (chế phẩm mỹ phẩm để tắm), dầu gội đầu không chứa thuốc. 

 
Nhóm 05: Các loại chế phẩm dược để chăm sóc da, cụ thể là mặt nạ thảo dược, kem thảo 
dược, kem thảo dược chống nắng có chứa các hoạt chất tái tạo da, tắm trắng da thảo dược 
(chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế); tinh chất serums (huyết thanh); dầu gội đầu 
thảo dược (dầu gội chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2019-27143 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 26.5.1; 26.4.4; 10.3.8 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Paytech  (VN)
Số nhà 20-N03 khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Nền tảng máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính; phần mềm ứng dụng 

trên điện thoại.  
 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch 
vụ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; môi giới; đầu tư vốn; kiểm tra 
ngân phiếu (séc thanh toán); nghiệp vụ thanh toán (tài chính); ngân hàng hối đoái; thu tiền 
thuê nhà, bất động sản; quyên góp quỹ từ thiện; tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ quản lý các tài khoản khách 
hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; quản lý tài chính; dịch vụ ví 
điện tử (dịch vụ thanh toán); dịch vụ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử (dịch 
vụ tài chính), cụ thể là xử lý thanh toán điện tử; đại lý thanh toán tiền điện nước, điện 
thoại, internet, cước truyền hình. 

 
Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị đầu của máy 
ví tính; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại 
hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); truyền tin nhắn và hình ảnh bằng máy vi tính; 
truyền thư điện tử. 
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(210) 4-2019-27144 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.1 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ikids  (VN) 
Số 3, ngách 86, ngõ 296 đường Minh 

Khai, phường Mai Động, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 

được; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế. 
 

 
(210) 4-2019-27145 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.1; A2.3.16; A2.3.23; 2.3.28 

(591) Đỏ, cam đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ikids  (VN) 
Số 3, ngách 86, ngõ 296 đường Minh 

Khai, phường Mai Động, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Bông thấm hút; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 

được; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế. 
 

 
(210) 4-2019-27146 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) DONGXING MARINE FISHERY 

DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 

Shop No. 1-101, Building 1, Tongde 

International City, No. 450, Beilun 

Avenue, Dongxing City, Guangxi, China

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; thịt đã được bảo quản; chất chiết xuất từ tảo 

biển/rong biển cho thực phẩm; tôm, không còn sống; cá đã lạng xương; cá, không còn 

sống; thực phẩm trên cơ sở cá; cá, đóng hộp. 
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(210) 4-2019-27147 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.3.4; 1.15.23; 

A16.3.3 
(591) Xanh tím than, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Truyền 

thông Hình ảnh  (VN) 
Số 128 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo; nghiên cứu thị trường; 
tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực giải trí); nhiếp 
ảnh; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ. 

 

 
(210) 4-2019-27148 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.19; A5.5.20; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Manam  
(VN) 
Số 7, đường số 6, khu dân cư 13C, ấp 5, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch. 
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch thuật. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2019-27149 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; 5.3.20; A26.4.18; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh ngọc, đen, cam, xanh lá cây.
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hà Mộc Linh  (VN) 
Số 47-TT2 khu biệt thự liền kề Kim Văn 
Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Bột dưỡng da thảo mộc; kem dưỡng da toàn thân; tinh dầu chanh sả; kem bôi 
dưỡng đa năng (mỹ phẩm); tinh bột nghệ dùng cho mục đích mỹ phẩm; serum dưỡng da 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và đại lý phân phối mỹ 
phẩm và các sản phẩm chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2019-27150 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; 5.3.20; 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần Sachi Hòa 

Bình  (VN) 
Số 68, ngách 50, ngõ 310, Nghi Tàm, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu sacha inchi nguyên chất có chứa omega 3-6-9 và vitamin E (thực phẩm 

chức năng); chất bổ sung dinh dưỡng (cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: dầu sacha in chi nguyên chất có chứa omega 3-6-9 và 
vitamin, dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-27151 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
vận tải Hải Bình  (VN) 
419/6 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe có động cơ. 

 

 
(210) 4-2019-27152 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hoàn  (VN) 
11-28, lô A, chung cư Khang Gia, Quang 
Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy tính, laptop, máy tính bảng, phụ kiện điện thoại, túi 
xách. 

 

 
(210) 4-2019-27153 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Yummy Foodz  (VN) 
140 Nguyễn Văn Thương, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 

ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2019-27154 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.9.2; A3.9.24 
(591) Trắng xám, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Beshark  (VN) 
247-249 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 

tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ 
cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; thông tin kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-27155 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1468 

(210) 4-2019-27156 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-27157 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-27158 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2019-27159 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-27160 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-27161 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược      (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-27162 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-27163 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược     (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2019-27164 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược  (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-27165 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Misa  (VN) 

Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 
trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được).  

 

 
(210) 4-2019-27166 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Ngô Hạnh  (VN) 
Khu phố 7, phường Đức Thắng, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận      

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2019-27168 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.15; 24.17.24; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và phát triển phần 
mềm Cát Việt  (VN) 
Số 5 lô B, tổ 34, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động và máy tính.  
 

 
(210) 4-2019-27170 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; 18.1.21; 18.1.23; 26.1.1 
(731) GERMANY AUCCI CO., LIMITED  

(CN) 
Rm18s,27/F Ho King Comm Ctr, 2-16 
Fayuen St, Mongkok Kowlon, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe ô tô; xe đạp điện; động cơ xe máy; giảm sóc xe máy; vành đúc xe 

máy.  
 

 
(210) 4-2019-27171 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Huy Nam 
1989   (VN) 
Cụm 3, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần; quần trẻ em.  
 

 
(210) 4-2019-27172 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.4.24 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Sơn  (VN) 
Thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị vệ sinh; vòi cho ống và đường ống dẫn.  
 

 
(210) 4-2019-27173 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.3; A26.3.6 

(591) Vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vnext 
Software  (VN) 
Số 219 phố Trung Kính, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 

mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; điện toán đám mây; giám sát 

hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa.  
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(210) 4-2019-27176 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.3; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu OPS   (VN) 
Số 22 ngách 298/26 Ngọc Lâm, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng khử mùi; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí.  
 

(210) 4-2019-27177 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.5.15; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Hồng tím đậm, hồng tím nhạt, đen, 

trắng. 

(731) Nguyễn Ngọc Dũng   (VN) 
15 đường 623D, khu phố 6, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái nhằm mục đích vui chơi giải trí; dịch vụ cắm trại ngày 

nghỉ [giải trí]; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 

hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí; trình diễn các chương trình tạp kỹ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-27178 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A24.15.7 

(591) Đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Võ Cao Minh  (VN) 
Số 1 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh             
 

(511)   Nhóm 25: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2019-27179 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH FSW Lighting  
(VN) 
Số 15, đường số 2 An Dương Vương, 

phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn led chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2019-27180 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.15.1; A24.15.7 

(591) Vàng đồng, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen. 

(731) Bùi Thị Giang   (VN) 
17/19 R1 sảnh B Royal City số 72A 

Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2019-27181 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; A2.3.23; A2.3.16; 2.3.7 

(591) Đỏ, xám đen, trắng. 

(731) Bùi Thị Giang   (VN) 
17/19 R1 sảnh B Royal City số 72A 

Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nữ. 
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(210) 4-2019-27182 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SINTOKOGIO, LTD.   (JP) 

28-12, Meieki 3-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 450-6424 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Xử lý bề mặt kim loạị bằng phương pháp phun cát; xử lý bề mặt kim loại bằng 

phương pháp phun bi; xử lý bề mặt kim loại; xử lý bề mặt kính.  
 

 
(210) 4-2019-27183 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước CNA  
(VN) 
Số 40 tổ 24 ngách 58/23 phố Trần Bình, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng ion kiềm; nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2019-27184 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước CNA  
(VN) 
Số 40 tổ 24 ngách 58/23 phố Trần Bình, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng ion kiềm; nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2019-27185 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A26.11.8; 24.13.1; 

24.17.5 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Vũ Khoa   (VN) 
4006 HH3B Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2019-27186 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) BERM INTERNATIONAL CO. LTD  

(KR) 
2F, 13-7, Seolleung-ro 158-gil, 
Gangnam-gu, Seoul 06014, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; kim tiêm sử dụng cho mục đích y tế; dụng cụ tiêm 

chích cho mục đích y tế; ống tiêm dưới da dùng một lần cho mục đích y tế; thiết bị nạp 
đầy dùng trong y tế; ống tiêm để nạp đầy dùng trong y tế; ống tiêm dùng một lần; thiết bị 
tiêm không dùng kim; thiết bị nạp đầy dùng cho ngành da liễu; kim tiêm dưới da; ống 
tiêm dưới da.  

 

 
(210) 4-2019-27187 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xám, xám ánh bạc. 
(731) TIANJIN SHIWEN VALVE 

MANUFACTURING CO., LTD.   (CN) 
No.5 Rd, Xiaozhan Industrial Park, 
Jinnan District, Tianjin, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim 

loại; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đường ống 
dẫn khi nén; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; kim loại thường dạng thô hoặc 
bán thành phẩm.  

 

 
(210) 4-2019-27188 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH Coco Land  (VN) 

Thửa đất số 275, tờ bản đồ số 06, ấp 3, 
xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch 

vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2019-27189 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 
(731) FOSHAN LIVIN CERAMICS CO., 

LTD.   (CN) 
53-55 Building B9, Ceramics 
International Trading Center, Jihua West 
RD, Foshan City, Guangdong, China 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch; sàn lát, không bằng kim loại; tấm ốp tường, không bằng kim loại; gạch 

vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2019-27191 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Alolaco  (VN) 
323 Đỗ Xuân Hợp, Kp4, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  

 

Nhóm 18: Da và giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2019-27192 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh da trời. 
(731) SHENZHEN TIANJIE HENGDA 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 
LTD.   (CN) 
3F, 1Building, New Yongfeng Industrial 
Area, Shuitian 4th Industrial Zone, 
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 
518000  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
USB; bộ nhớ cho thiết bị xử lý dữ liệu; thẻ nhớ kỹ thuật số an toàn (thẻ nhớ SD); ổ cứng 
điện tử SSD.  

 

 
(210) 4-2019-27193 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 9.1.10; 10.3.10; A19.3.4 
(731) CHANGI TRAVEL SERVICES PTE 

LTD  (SG) 
80 Airport Boulevard, #03-25 Changi 
Airport Terminal 1, Singapore 819642  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường tiêu dùng; thông tin thương mại và tư vấn 

cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ quản lý kinh doanh 
liên quan đến các hoạt động marketing và quảng cáo; dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh và 
phát triển kinh doanh trong lĩnh vực marketing; dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh và phát 
triển kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ tư vấn liên quan đến marketing; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến marketing và 
quảng cáo; dịch vụ quảng bá các chuyến du lịch (cho người khác).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ internet [ISP]; dịch vụ thông 
tin liên lạc qua mạng không dây; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; cấp quyền 
truy cập tốc độ cao vào cơ sở dữ liệu; cấp quyền truy cập tốc độ cao vào mạng viễn thông 
toàn cầu và internet; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu và internet; 
cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cho thuê thời gian truy cập vào 
mạng máy tính cục bộ (LAN); cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê modem; cho thuê 
thiết bị wifi, thiết bị wifi bỏ túi, bộ định tuyến wifi và modem không dây; thông tin về 
lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin liên 
lạc không dây và thiết bị liên lạc không dây.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đại lý sắp xếp các chuyến 
tham quan du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi 
chơi trên biển; tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn viên du lịch cho cá nhân; 
cung cấp thông tin liên quan đến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch; vận tải; 
dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy bay; dịch vụ đặt vé cho các chuyến 
du lịch; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các chuyến đi du lịch và tham quan; dịch 
vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến vận tải; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ 
đặt vé máy bay; cung cấp thông tin du lịch và vận tải qua internet; cung cấp thông tin liên 
quan đến vận tải hàng không qua internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; dịch vụ đại lý bán vé [thể thao]; dịch vụ đặt vé 

tham dự trình chiếu phim, sự kiện thể thao, buổi hòa nhạc và buổi biểu diễn; dịch vụ tư 

vấn liên quan đến giải trí; dịch vụ đặt chỗ tham dự các sự kiện giải trí; dịch vụ đặt chỗ cho 

buổi biểu diễn; dịch vụ đặt vé tham dự sự kiện thể thao; dịch vụ đặt vé/đặt chỗ tham dự sự 

kiện thể thao, văn hóa, giải trí liên quan đến chương trình dành cho khách hàng bay 

thường xuyên; dịch vụ đặt vé/đặt chỗ tham dự sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí liên quan 
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đến chương trình dành cho khách hàng mua sắm thường xuyên và khách hàng thân thiết; 

dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ đặt chỗ cho các sự kiện giải trí, thể thao và văn hóa; 

cung cấp thông tin giải trí thông qua internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực hoạt động 

giải trí thông qua internet.  

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà 

nghỉ, khu nghỉ dưỡng) liên quan đến chương trình dành cho khách hàng bay thường xuyên 

hoặc khách hàng thân thiết; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn; cung cấp dịch vụ 

cố vấn và tư vấn liên quan đến đặt chỗ khách sạn; cung cấp thông tin về dịch vụ cung cấp 

chỗ ở tạm thời qua internet; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến đặt chỗ khách 

sạn.  
 

 
(210) 4-2019-27194 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.3.1; 1.15.9 

(731) TAIWAN A-BONES INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (TW) 

1F., No.47, & No. 3, Ln. 49, Wusheng 

St., Anle Dist., Keelung City 20446, 

Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Tảo Rovilla cho tiêu dùng con người hoặc động vật; đồ uống cho vật nuôi trong 

nhà; thức ăn nhai cho động vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn cho vật nuôi trong 

nhà; men cho thức ăn động vật.  
 

 
(210) 4-2019-27195 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1 

(731) PET VILLAGE CO., LTD.   (TW) 

3F., No.47 & No.3, Ln. 49, Wusheng St., 

Anle Dist., Keelung City 20446, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Cát thơm [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; 

thức ăn nhai cho động vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; 

giấy ráp [lót ổ] dùng cho vật nuôi trong nhà.  
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(210) 4-2019-27196 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) P&A CORPORATION   (KR) 

#601, Ace-GwanggyoTower 3. 77, 
Changnyong-daero 256 beon-gil, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm trang điểm; gói mặt nạ cho mục đích 

mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm chống tia UV; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; kem 
nền dùng để trang điểm; kem lót dùng để trang điểm; son môi; phấn trang điểm cho mắt; 
sữa dưỡng (mỹ phẩm); kem trang điểm cho mắt; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem làm 
trắng da; chế phẩm làm sạch da dạng bọt; kem nền che khuyết điểm (kem BB); chế phẩm 
chống nắng; mỹ phẩm chống lão hóa.  

 

 
(210) 4-2019-27197 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.2; A26.4.18; 25.5.3 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) JAPFA LTD   (SG) 

391B Orchard Road, Ngee Ann City 
Tower B, #18-08, Singapore 238874  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; chất kết dính cho thức ăn động vật dạng viên; cây trồng đã 

được bảo quản dùng làm thức ăn cho động vật; chế phẩm thức ăn cho động vật; thức ăn 
cho động vật; chế phẩm để vỗ béo động vật; hạt đã được bảo quản dùng làm thức ăn cho 
động vật; hạt [ngũ cốc]; động vật sống.  

 

 
(210) 4-2019-27198 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Vàng, đồng, xanh. 
(731) Trần Thị Thu Hà   (VN) 

Xóm 4 Giáp Tứ, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà máy xí nghiệp; thông tin về xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng công trình; phá vỡ công trình xây dựng.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-27199 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 3.7.17; 26.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phưòng 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản].  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà máy xí nghiệp; thông tin về xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng công trình; phá vỡ công trình xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-27200 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 51, ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà máy xí nghiệp; thông tin về xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng công trình; phá vỡ công trình xây dựng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 
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(210) 4-2019-27201 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2019-27202 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) GOOGLE LLC  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Cộng cụ phát triển phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để tạo ra 

các phần mềm ứng dụng di động. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng với tính năng phần mềm giao diện lập 
trình ứng dụng (api) để thiết kế, phát triển và kiểm tra các ứng dụng phần mềm di động; 
dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng với tính năng phần mềm để thiết kế, phát triển và 
kiểm tra các ứng dụng phần mềm di động; dịch vụ ứng dụng phần mềm (sans) (hoạt động 
qua mạng toàn cầu, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ 
xa) dùng cho thiết kế, phát triển và kiểm tra các ứng dụng phần mềm di động; dịch vụ ứng 
dụng phần mềm (sans) (hoạt động qua mạng toàn cầu, được quản lý bởi nhà cung cấp và 
cho phép người sử dụng truy cập từ xa) có tính năng các chương trình biên dịch, chương 
trình tìm và khắc phục lỗi và các chương trình tiện ích để tạo các ứng dụng phần mềm di 
động. 

 

 
(210) 4-2019-27206 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) CÔNG TY TNHH FUJI ACADEMY  
(VN) 
Số 331 đường D14A khu dân cư Hưng 
Phú, phường Phước Long B, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2019-27207 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6 
(591) Trắng, cam nhạt. 

(540) 

 

(731) CÔNG TY TNHH JANUS HOLDING  
(VN) 
24-26 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cở sở trà; trà; bánh kẹo; chế 
phẩm ngũ cốc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu 
nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2019-27210 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.11.12; A1.1.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Happy Live  (VN) 

Số 102 A-B-C Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản 

phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; huấn luyện [đào tạo]. 
 

 
(210) 4-2019-27211 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHENZHEN JANEZ TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
5/F Songridingsheng Building, No. 9996 
Shennan Road, Nanshan District. 
Shenzhen, 518057, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Bộ da lông thú; ba lô; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc; dây da 

thuộc; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà. 
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(210) 4-2019-27213 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.3.5; 4.3.7; 4.3.9 

(731) GT-POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.  

(TW) 

No. 110, Dalong St., Datong Dist., Taipei 

City 103, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhựa than; dung dịch để cắt; mỡ dùng đai truyền; mỡ công nghiệp; dầu 

công nghiệp; chất bôi trơn; dầu để bôi trơn; ete dầu mỏ; mỡ làm từ dầu hoả để bôi trơn 

dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2019-27214 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.3.5; 4.3.7; 4.3.9 

(731) GT-POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.  

(TW) 

No. 110, Dalong St., Datong Dist., Taipei 

City 103, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ. 
 

 
(210) 4-2019-27215 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng. 

(731) GT-POWER TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (TW) 

No. 110, Dalong St., Datong Dist., Taipei 

City 103, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhựa than; dung dịch để cắt; mỡ dùng đai truyền; mỡ công nghiệp; dầu 

công nghiệp; chất bôi trơn; dầu để bôi trơn; ete dầu mỏ; mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn 

dùng cho mục đích công nghiệp. 
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(210) 4-2019-27216 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng. 
(731) GT-POWER TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (TW) 
No. 110, Dalong St., Datong Dist., Taipei 
City 103, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước ở kính chắn gió xe cộ; cần gạt nước kính chắn gió xe cộ. 

 

 
(210) 4-2019-27217 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 5.3.20; 25.1.25; A5.3.15 
(591) Vàng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Hoài  (VN) 

Xóm 8, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Phào chỉ không bằng kim loại; đường gờ/đường chỉ, không bằng kim loại, dùng 

cho xây dựng; bề mặt trang trí bằng các mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình 
xây dựng; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tác phẩm nghệ thuật 
bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; tượng bán thân bằng đá, băng bê tông hoặc bằng cẩm 
thạch. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ đạc 
trong nhà bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
đồ trang trí nội thất bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2019-27218 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27219 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27220 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27222 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.3.1; 26.2.7; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) C.R. LAURENCE CO., INC  (US) 

2503 E. Vernon Ave. Los Angeles, CA 
90058-1826, USA 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1487 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa; khóa cửa; nẹp cửa kính; tay vịn (lan can, cầu thang); cút nối ống lan 
can; đầu bịt lan can (tất cả đều làm bằng kim loại). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu các sản phẩm: bản lề cửa, tay nắm cửa, nẹp cửa 
kính, tay vịn (lan can, cầu thang), cút nối ống lan can, đầu bịt lan can. 

 

 
(210) 4-2019-27225 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.5.1; 2.5.3; 2.3.1; 9.7.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

TAKASHIMAYA (TAKASHIMAYA 
CO., LTD.)  (JP) 
1-5, Namba 5-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm có thể tải về; ứng dụng phần mềm có thể tải về cho điện 
thoại thông minh; phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; chương trình máy tính, 
ghi sẵn hoặc có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mãi cho người khác; thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 
về khuyến mãi; quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; chức năng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc rút tiền trực 
tiếp từ ngân hàng.  

 
Nhóm 42: Cài đặt ứng dụng phần mềm; bảo dưỡng ứng dụng phần mềm; câp nhật ứng 
dụng phần mềm; tư vấn ứng dụng phần mềm; thiết kế ứng dụng phần mềm. 

 

 
(210) 4-2019-27226 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.9; 2.5.4; 2.5.3; 9.7.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA 

TAKASHIMAYA (TAKASHIMAYA 
CO., LTD.)  (JP) 
1-5, Namba 5-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm có thể tải về; ứng dụng phần mềm có thể tải về cho điện 
thoại thông minh; phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; chương trình máy tính, 
ghi sẵn hoặc có thể tải về. 
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Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mãi cho người khác; thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin 

về khuyến mãi; quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 

hàng hóa và dịch vụ; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; chức năng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc rút tiền trực 

tiếp từ ngân hàng.  

 

Nhóm 42: Cài đặt ứng dụng phần mềm; bảo dưỡng ứng dụng phần mềm; câp nhật ứng 

dụng phần mềm; tư vấn ứng dụng phần mềm; thiết kế ứng dụng phần mềm. 
 

 
(210) 4-2019-27227 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 

y. 
 

 
(210) 4-2019-27228 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 

y. 
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(210) 4-2019-27229 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.4; A25.7.5; A26.5.18; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ, hồng, vàng, xanh 

dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh xây dựng 

Xanh Thống Nhân (SOK NƠI)  
(VN) 
ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương 
Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây, lát; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ phá dỡ 
các công trình xây dựng; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ sơn nội thất và ngoại 
thất. 

 
 

(210) 4-2019-27230 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27231 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 
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(210) 4-2019-27232 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27234 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27235 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27236 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27237 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

(210) 4-2019-27239 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, xám. 
(731) Nguyễn Thị Hiên  (VN) 

Thôn 8, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng; cây giống. 
 

 
(210) 4-2019-27241 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 24.17.17; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Quốc tế Thông minh  (VN) 
Nhà B1, ngõ 30 phố Nguyễn Thị Định, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; trung tâm ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2019-27242 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27243 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27244 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 

 
(210) 4-2019-27252 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.3.3; 25.1.25; 26.1.1; 26.11.3; 22.1.1 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh. 
(731) Giáp Văn Việt  (VN) 

Thôn Um Ngò, xã Việt Lập, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia]. 
 

 
(210) 4-2019-27253 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần VN NASA  (VN)

Số nhà 465, đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí. 
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(210) 4-2019-27254 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 15.7.1 

(591) Đỏ, tím, đen. 

(731) Công ty cổ phần VN NASA  (VN)
Số nhà 465, đường Tam Trinh, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí. 
 

 
(210) 4-2019-27261 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.12; 24.15.21; A24.15.7 

(731) LOVE LETTERS LIMITED   (CN) 

Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza 788 

Cheung Sha Wan RD KL, Hongkong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, 

ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; phần mềm trò chơi máy vi 

tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị xử lý dữ liệu; rô bốt có hình 

dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo; cầu dao điện; pin điện.  

 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; cho vay trả góp; đầu tư vốn; thanh toán bù trừ [tài chính]; 

dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; chuyển tiền điện tử; cung cấp thông tin tài chính thông 

qua một trang web; đổi tiền; ủy thác quản lý tài chính.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức triển lãm 

nhằm mục đích giáo dục hoặc văn hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không 

thể tải về; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giải trí; cung cấp trò chơi 

trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp nhạc trực tuyến, không thể tải về; sản xuất các 

chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê thiết bị trò chơi.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế bao bì; nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy vi 

tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; 

bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; cung cấp thông tin về lập trình và công nghệ máy tính 

thông qua một trang web.  
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(210) 4-2019-27262 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) LOVE LETTERS LIMITED    (CN) 

Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza 788 

Cheung Sha Wan RD KL, Hongkong   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, 

ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; phần mềm trò chơi máy vi 

tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị xử lý dữ liệu; rô bốt có hình 

dáng giống người sử dụng trí tuệ nhân tạo; cầu dao điện; pin điện.   

 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; cho vay trả góp; đầu tư vốn; thanh toán bù trừ [tài chính]; 

dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; chuyển tiền điện tử; cung cấp thông tin tài chính thông 

qua một trang web; đổi tiền; uỷ thác quản lý tài chính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức triển lãm 

nhằm mục đích giáo dục hoặc văn hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không 

thể tải về; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; thông tin giải trí; cung cấp trò chơi 

trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp nhạc trực tuyến, không thể tải về; sản xuất các 

chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê thiết bị trò chơi.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế bao bì; nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy vi 

tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; 

bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; cung cấp thông tin về lập trình và công nghệ máy tính 

thông qua một trang web.  
 

 
(210) 4-2019-27263 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 

Rhein, Germany  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng, chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2019-27264 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.1.4; A3.1.24; A3.1.21; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Miha Quốc Tế  
(VN) 
Số 17 ngõ 355/62 tổ dân phố Xuân Lộc 

1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2019-27266 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A14.7.7 

(591) Vàng, nâu. 

(731) Võ Cảnh Tuân   (VN) 
294/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 08: Kềm cắt móng tay, cắt da các loại.  
 
 

(210) 4-2019-27267 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) 1. Phan Thị Diễm Trinh   (VN) 
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi  

2. Trần Thái Bảo Châu   (VN) 
432/14/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

3. Vũ Thị Nắng Hạ   (VN) 
Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  
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(210) 4-2019-27268 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8; 26.4.2; 

A26.4.18 

(731) Công ty TNHH Sowi S.H   (VN) 
175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ làm móng như bấm móng tay, dũa món tay, dụng cụ móc 

khóe móng tay và móng chân, bộ dụng cụ làm móng, kéo cắt da, kéo cắt móng tay, kéo 

cắt lông mũi, kéo cắt tóc, kéo cắt chỉ, kéo cắt lông mi, dụng cụ uốn lông mi, cây ráy tai, 

cây nặn mụn, nhíp. 
 

 
(210) 4-2019-27269 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.15; 18.1.5; 25.1.6; A26.4.18 

(591) Nâu, nâu đỏ, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan. 
 

 
(210) 4-2019-27270 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất dầu 
dừa Thiên Ân  (VN) 
Số 09A, ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa.  
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(210) 4-2019-27271 (220) 22.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tam Phúc GROUP  
(VN) 
208E1, ấp An Thuận B, xã Mỹ Thành 

An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản, thủy hải sản cụ thể: lúa, gạo, tôm, cá và trái cây các loại.  
 

 
(210) 4-2019-27273 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Khánh 
Linh    (VN) 
Số 21, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng kính; mắt kính; kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2019-27274 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Khánh 
Linh    (VN) 
Số 21, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Gọng kính; mắt kính; kính đeo mắt.  
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(210) 4-2019-27275 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Khánh 
Linh     (VN) 
Số 21, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng kính; mắt kính; kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2019-27276 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Khánh 
Linh   (VN) 
Số 21, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng kính; mắt kính; kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2019-27277 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Khánh 
Linh    (VN) 
Số 21, phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Gọng kính; mắt kính; kính đeo mắt.  
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1500 

(210) 4-2019-27278 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.13.1; A2.3.16; 2.3.5; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LYNA COSMETIC  
(VN) 
80/11/19 đường TX52, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; son môi; kem 

(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2019-27279 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần FORCELL-
DONGHANG   (VN) 
208 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vệ sinh sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu bằng xoa 

bóp; dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2019-27300 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Đặng Thị Yến Linh  (VN) 
10K Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; mật hoa quả, 

không có cồn; nước sinh tố. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát; quán ăn. 
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(210) 4-2019-27301 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; 25.12.1; 26.13.1 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Tiến Minh  (VN) 

Số 3 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thể thao, giày thể thao, dụng cụ thể thao cụ thể: quả tạ, thiết 

bị tập luyện thể hình, quả cầu lông, gậy đánh golf. 
 

 
(210) 4-2019-27302 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A25.7.5; 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15 
(591) Tím, hồng, đen, trắng, xanh. 
(731) Nguyễn Thị Thúy Loan  (VN) 

ấp An Thuận, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh quần áo thời trang, phụ kiện thời trang: thắt lưng (dây 
nịt), mũ (nón), khăn choàng, tất (vớ), cà vạt, bóp, ví, túi xách, balô, mắt kính, đồng hồ đeo 
tay; mua bán đồ kim hoàn, đồ trang sức cụ thể trang sức bằng kim loại (vàng, bạc, đồng). 

 
 

(210) 4-2019-27303 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; 3.9.19; 6.1.2; A1.1.10; A1.1.2; 

26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh nước biển, 

nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Ban quản lý Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bắc Hướng Hóa  
(VN) 
Km 37 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, 
xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, 
tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; cây giống thực vật; cây trồng; gỗ cây (đã chặt, chưa xử lý); động vật 
sống ở vườn thú. 

 

Nhóm 39: Du lịch sinh thái. 
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(210) 4-2019-27304 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Đỗ Kim Cương  (VN) 
Khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2019-27305 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Đỗ Kim Cương  (VN) 
Khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2019-27306 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 26.4.1; A26.4.5 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, 
vận chuyển]; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Thùng rác. 

 

 
(210) 4-2019-27307 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, 
vận chuyển]; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo. 
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Nhóm 21: Thùng rác. 
 

 
(210) 4-2019-27308 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa 
VITADAIRY Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-27309 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa 
VITADAIRY Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Empire, số 26 - 28 Hàm 
Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 

tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2019-27310 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) CHUBB INA HOLDINGS INC.  (US) 

436 Walnut Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106, United States 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm; phần mềm máy tính; phần mềm di động; 
phần mềm ứng dụng di động; thông tin đã được ghi; phần mềm ứng dụng di động có thể 
tải về để cung cấp báo giá bảo hiểm và khả năng bán hàng, quản lý tài khoản, báo cáo và 
quản lý yêu cầu bảo hiểm. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin về 
bảo hiểm; dịch vụ quản lý bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống; cung cấp 
dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống để báo giá, phát hành bảo hiểm 
và duy trì bảo hiểm; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; dịch vụ cài đặt chương trình 
máy tính và lập trình máy tính; dịch vụ máy tính; cho thuê thiết bị, phần cứng, phần mềm 
và chương trình máy tính; dịch vụ kiểm tra kết cấu tòa nhà; kiểm tra tòa nhà (khảo sát); 
kiểm tra tòa nhà (kết cấu và khảo sát) cho mục đích bảo hiểm; kiểm tra nhà máy và máy 
móc; dịch vụ tư vấn ứng dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng; kiểm toán năng lượng; dịch vụ thiết kế xây dựng và nội 
thất; trắc địa; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong 
nhóm này; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã liệt kê trước đó trong 
nhóm này. 

 

 
(210) 4-2019-27311 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; 24.1.1; 26.1.1; 26.1.11 
(731) LASALLE INTERNATIONAL INC.  

(CA) 
1400 rue de Fort, 9th floor, Montreal, 
H3H 2T1, Quebec, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản trị và quản lý kinh doanh một mạng lưới các trường học và trường đại 
học. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo; các khóa học và phiên học 
tương tác và từ xa được cung cấp trực tuyến thông qua liên kết viễn thông hoặc mạng máy 
tính hoặc được cung cấp bởi các phương, tiện khác; dịch vụ hướng nghiệp; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi; vận hành mạng lưới các tổ 
chức giáo dục ở cấp đại học và cao đẳng (dịch vụ giáo dục giảng dạy). 

 

 
(210) 4-2019-27312 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) LASALLE INTERNATIONAL INC.  

(CA) 
1400 rue de Fort, 9th floor, Montreal, 
H3H 2T1, Quebec, Canada 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản trị và quản lý kinh doanh một mạng lưới các trường học và trường đại 

học. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo; các khóa học và phiên học 

tương tác và từ xa được cung cấp trực tuyến thông qua liên kết viễn thông hoặc mạng máy 

tính hoặc được cung cấp bởi các phương, tiện khác; dịch vụ hướng nghiệp; sắp xếp và tiến 

hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp 

xếp và tiến hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi; vận hành mạng lưới các tổ 

chức giáo dục ở cấp đại học và cao đẳng (dịch vụ giáo dục giảng dạy). 
 

 
(210) 4-2019-27313 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) LASALLE INTERNATIONAL INC.  

(CA) 

1400 rue de Fort, 9th floor, Montreal, 

H3H 2T1, Quebec, Canada 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản trị và quản lý kinh doanh một mạng lưới các trường học và trường đại 

học. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo; các khóa học và phiên học 

tương tác và từ xa được cung cấp trực tuyến thông qua liên kết viễn thông hoặc mạng máy 

tính hoặc được cung cấp bởi các phương, tiện khác; dịch vụ hướng nghiệp; sắp xếp và tiến 

hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp 

xếp và tiến hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi; vận hành mạng lưới các tổ 

chức giáo dục ở cấp đại học và cao đẳng (dịch vụ giáo dục giảng dạy). 
 

 
(210) 4-2019-27314 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Vòng Tắc Xiền  (VN) 
Số 110/26 - 110/28 Ông ích Khiêm, 

phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường; tư vấn 

nghiệp vụ về thương mại; kế toán; kiểm toán; nghiên cứu kinh doanh thương mại. 
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(210) 4-2019-27315 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; A26.11.8 
(591) Đen, xám, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Vật tư nông 
nghiệp - Công ty cổ phần  (VN) 
Số 164, phố Trần Quang Khải, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2019-27316 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.11.8; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh lá mạ, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ 3M  (VN) 
Xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; vecni; chế phẩm chống ăn mòn; nước men bóng; sơn mài. 
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh các loại bao gồm: bệ xí vệ sinh, chậu rửa, tiểu nam, các loại 
vòi nước, máy sấy khô tay; các thiết bị dùng trong nhà tắm như bồn tắm, đèn sưởi nhà 
tắm, bình nóng lạnh. 

 
Nhóm 19: Gạch ốp lát trang trí; gỗ lát sàn; thủy tinh dùng trong xây dựng; đá ốp lát trang 
trí. 

 
Nhóm 21: Thiết bị để giữ giấy vệ sinh; giá để cốc đánh răng; thanh treo khăn; kệ kính và 
giá để xà phòng tắm không làm bằng kim loại quý; thùng đựng rác. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết 
bị vệ sinh, sơn, vecni, vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch ốp lát trang trí. 

 

 
(210) 4-2019-27317 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
dược Minh An  (VN) 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-27318 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15 

(591) Đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Lê Quốc Hoàn  (VN) 
P502-H3, phường Thanh Xuân Nam, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; 

máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy làm khô không khí; 

thiết bị sinh hơi nước. 
 

 
(210) 4-2019-27319 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.9; 21.1.17; 26.4.4 

(591) Cam, tím, xanh dương, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn tài chính LGC  (VN) 
Lầu 3, lô C, tòa nhà 27B Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay (tiền mặt 

và thẻ tín dụng); dịch vụ cho vay cá nhân và công ty nhỏ; các khoản vay vi mô; dịch vụ 

tiền gửi ngân hàng; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ cầm đồ. 
 
 

(210) 4-2019-27320 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.1.6 

(591) Vàng, xanh lục, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Thế Duy  (VN) 
362/10 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-27321 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; A7.1.12; 

7.1.24; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV KR GLOBAL  
(VN) 
Tầng 37 tòa nhà Vinpearl Riverfront 
Condotel Đà Nẵng, số 341 Trần Hưng 
Đạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng 

họp; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2019-27322 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.11.2; A25.1.10; 

A11.3.9; 5.3.11; A5.3.15 
(591) Đỏ, trắng, vàng đồng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HWANG WOO 
GLOBAL  (VN) 
Lô 51 khu B2-3 đường Lê Ninh, phường 
An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; kẹo sâm; bột sâm dùng cho thực phẩm; sâm ngâm mật ong dùng làm 

gia vị hoặc hương liệu cho thực phẩm hoặc đồ uống; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2019-27323 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HWANG WOO 
GLOBAL  (VN) 
Lô 51 khu B2-3 đường Lê Ninh, phường 
An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; kẹo sâm; bột sâm dùng cho thực phẩm; sâm ngâm mật ong dùng làm 

gia vị hoặc hương liệu cho thực phẩm hoặc đồ uống; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo.  
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(210) 4-2019-27324 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô; chiết xuất của thịt. 
 

(210) 4-2019-27325 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 8.7.4; A26.4.18; A25.3.3; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Hải Phú  (VN) 
Căn hộ 2208, CT12A KĐTM Kim Văn - 

Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; mỳ ý (pasta). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán ăn; quán pizza. 
 

 
(210) 4-2019-27326 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Sài Gòn New  (VN) 
439/41 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng (loại trừ máy tính); dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

camera quan sát; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa điện thoại. 
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(210) 4-2019-27327 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ thời trang BNS 
Việt Nam  (VN) 
Xóm Giếng Mới, thôn Cổ Điển A, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; tất chân. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, tất chân. 
 

 
(210) 4-2019-27328 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) ASUSTEK COMPUTER 

INCORPORATION  (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm điều hành máy vi tính; 

ổ đĩa quang; ổ đĩa dvd; thẻ âm thanh; máy tính để bàn; máy vi tính; bộ định tuyến mạng 
không dây; máy tính xách tay; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy 
vi tính; giao diện cho máy tính; thẻ giao diện mạng; túi chuyên dụng cho máy tính xách 
tay; vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; máy chủ máy tính; màn hiển thị tinh thể lỏng cho 
máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần cứng máy tính; chương trình máy tính (tải 
xuống được); chương trình máy tính, ghi sẵn; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; 
bàn phím máy vi tính; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình máy tính; màn hiển 
thị; màn hiển thị tinh thể lỏng (lcd); thẻ mạng; thẻ đồ họa; thiết bị ghi hình kỹ thuật số 
được kết nối với máy vi tính để truyền trực tiếp hình ảnh nó ghi được lên một website nào 
đó, hay đến một máy tính khác nào đó thông qua mạng internet (webcam); tai nghe; pin; 
vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; bo mạch chủ; bo mạch chủ máy chủ; bộ cấp 
nguồn điện. 

 

 
(210) 4-2019-27330 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.16; A3.1.24; 3.1.14 
(731) GOMI CORPORATION  (KR) 

(Yeoksam-dong) 2FL., Nonhyeon-
ro71gil 8, Gangnam-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Trung tâm bán hàng trực tuyến các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ chứa để cất giữ 
được đóng kín, gối, chế phẩm bổ sung ăn kiêng, thiết bị xoa bóp dùng cho cá nhân, bộ lọc 
vòi sen có chứa vitamin; dịch vụ bán buôn/bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ quản lý công việc kinh doanh; dịch vụ tư vấn và quản lý 
kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2019-27331 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK dược mỹ 
phẩm VINSHINE  (VN) 
Lô 20, liền kề 10, tổ 10, khu đấu giá 
Mậu Lương, phường Kiến Hưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý các sản phẩm: dược phẩm, chế phẩm dược, 

thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh, lương thực, thực 
phẩm, nước giải khát, nước uống tinh khiết, rượu, bia. 

 

 
(210) 4-2019-27332 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.24; A5.3.15; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng gold, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã hoa quả Thành 
Đạt  (VN) 
Bản Long Phú, xã Chiềng Hắc, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi; thảo mộc tươi. 

 

 
(210) 4-2019-27333 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 6.1.2 
(591) Trắng, xanh crôm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dâu tằm tơ 
Mộc Châu  (VN) 
Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
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(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 

 
(210) 4-2019-27334 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.3.1; 26.1.1; A26.1.18; 25.3.1 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Anh Sơn 
La  (VN) 
Tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (tất cả đều không còn sống). 
 

 
(210) 4-2019-27335 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 6.1.2; 26.1.1; A11.1.5 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị Gái  
(VN) 
Tổ 7 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu. 
 

 
(210) 4-2019-27336 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.3.20; A5.11.13 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Nguyên 
Vân Hồ  (VN) 
Bản Co Lóng, xã Vân Hồ, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu. 
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(210) 4-2019-27337 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.4.11; 3.4.13 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nghĩa Thống Gia  (VN) 
K43/12 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời. 
 

 
(210) 4-2019-27338 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh non, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LEBIO  (VN) 
Số nhà 16 phố Kim Đồng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y; chế phẩm để diệt ấu trùng; chủng 

vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích y 
tế và thú y; chất bổ sung dinh dưỡng; chất diệt ký sinh trùng; chất bổ sung protein cho 
động vật; chế phẩm diệt khuẩn cho đất; chế phẩm diệt trùng; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dùng cho người và động vật; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn nhai cho động 
vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 

 

 
(210) 4-2019-27339 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Nâu vàng của đất, xanh của lá non. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LEBIO  (VN) 
Số nhà 16 phố Kim Đồng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm phân bón nông nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; 

chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
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(210) 4-2019-27342 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MMA GYM Việt 
Nam  (VN) 
Số 230A, đường Lê Lai, phường 4, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; dịch vụ câu lạc bộ [sức khỏe, giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện 

viên thể dục; dịch vụ huấn luyện cá nhân; giáo dục thể chất; cung cấp tiện nghi thể thao. 
 

 
(210) 4-2019-27344 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; 26.15.15; A14.1.19; A14.1.22 

(591) Xanh lam, trắng, vàng, xanh lơ, ghi, nâu.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kết cấu thép 
Bình Phú  (VN) 
Điểm công nghiệp 1, xã Bình Phú, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; 

cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; khung kim loại cho xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà xưởng; lắp đặt cấu kiện xây dựng 

bằng kim loại; sửa chữa cấu kiện xây dựng bằng kim loại; bảo dưỡng cấu kiện xây dựng 

bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2019-27345 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.5; 26.1.2; A26.4.18; 13.1.5 

(591) Đen, vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Phạm Ngọc Thế  (VN) 
Số 05-TT2A khu nhà liền kề, ngõ 622, 

phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống. 
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(210) 4-2019-27346 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Giấy Hoàng Sơn  (VN) 
Đường B2, khu Dương ổ, phường Phong 
Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2019-27347 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Xanh ngọc, xám đậm. (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 
Bùi  (VN) 
A29 Nam Thông 2, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ khuếch tán dầu thơm, trừ loại khuếch tán bằng thanh sậy; tấm để 
khuếch tán dầu thơm.  

 

 
(210) 4-2019-27348 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.9.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Phạm Thị Thỏa  (VN) 

Số 73 Huyền Quang, phường Ninh Xá, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày các 
sản phẩm về thực phẩm sạch: nông sản sạch, thịt sạch, trái cây, hải sản cao cấp. 

 

 
(210) 4-2019-27349 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 11.3.18; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồ Anh Đức  (VN) 
P44 - nhà N3, TT K 83 Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2019-27350 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.3.4; A25.7.5; A1.1.8; 

A1.1.2; 25.12.1 
(591) Ghi xám, xám vàng, đỏ, vàng, trắng, 

xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sơn TITAN  
(VN) 
245D Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ 

trước khi sơn). 
 

 
(210) 4-2019-27351 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH Glowing Living  

(VN) 
148 Bis Đề Thám, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 

 

 
(210) 4-2019-27352 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; A11.3.4; 26.1.1; A26.1.18; 

A8.1.16 
(591) Xám đen, xanh dương, trắng. 
(731) Đặng Ngọc Thành  (VN) 

Số 19 đường số 15, ấp Tân Hoa, xã Bàu 
Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán cà phê - giải khát; quán trà sữa.  
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(210) 4-2019-27353 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.15.21; A24.15.7; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Vàng cam, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH X-Station 

Coffee  (VN) 
207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán cà phê; quán ăn uống - giải khát; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2019-27354 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; 1.5.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EARTH 
CORPORATION Việt Nam  (VN) 
Lô C6 đường N3, khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế 

phẩm làm thơm phòng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và bào mòn, trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy trắng và các chế 
phẩm khác dùng để giặt. 

 
Nhóm 05: Chẩt tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2019-27355 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.3.3; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ CATHY  
(VN) 
69 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2019-27356 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.3.20; 24.1.1; 25.1.6; 1.3.1; 2.7.13; 

A2.1.24; A2.1.16; 2.5.8; A2.5.24 

(591) Cam, trắng, đỏ nâu, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viện khoa 
học an toàn Việt Nam  (VN) 
Khu 9, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo].  
 

 
(210) 4-2019-27357 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.1; 24.15.21; A24.15.11; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Tuấn Mạnh  (VN) 
168 Đội Cấn, phường Lộc Sơn, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; tư vấn tổ chức 

và quản lý kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2019-27358 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 21.3.1; 24.7.1; 26.2.3; 26.3.1; A26.3.5; 

26.2.7; 6.19.21 

(591) Xám nhạt, xám đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH XAVIA  (VN) 
Khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ 

dưỡng (resort). 
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(210) 4-2019-27359 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 1.5.1; 1.5.15; 26.4.9; A26.4.18 
(591) Xanh da trời, đen, xanh cooban, nâu đất, 

nâu nhạt, trắng, vàng nhạt, vàng chanh, 
cam, cam đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
MED LIFE  (VN) 
Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng trong xét nghiệm y tế.  

 

 
(210) 4-2019-27360 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Đàm Thị Hương     (VN) 
HTX vận tải Quang Trung, bến xe Triệu 
Sơn, ngõ 4, phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn 
Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; cho thuê xe; dịch vụ lữ 
hành; môi giới vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-27361 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh đen, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Đàm Thị Hương     (VN) 
HTX vận tải Quang Trung, bến xe Triệu 
Sơn, ngõ 4, phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn 
Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá   

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; cho thuê xe; dịch vụ lữ 
hành; môi giới vận tải. 

 

 
(210) 4-2019-27362 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH Tiến Hiếu   (VN) 

Số 9 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy ăn; khăn giấy ướt; giấy ướt.  
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn nhỏ bằng hàng dệt; khăn ướt tẩy 
trang bằng vải không dệt; khăn ướt bằng vải không dệt.  

 

 
(210) 4-2019-27363 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai   (VN) 
Xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên              

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đệm lưng, gối cổ, đệm làm mát lưng, các loại ghế massage, 

ghế trẻ em trên ôtô, các thiết bị âm thanh, video hình ảnh trên ôtô, các loại camera, nạp 
pin điện thoại trên ôtô, các loại đèn led (đèn chiếu sáng) trang trí, giấy dán kính chống 
nắng ôtô, gạt tàn thuốc lá, túi treo đựng đồ, khay đựng điện thoại, mắc treo quần áo, nước 
hoa, túi thơm, miếng thơm trên ôtô, các loại bọc da, giả da ghế ôtô, các loại bơm ôtô, các 
hóa chất làm sạch, bóng ghế bên trong và ngoài ôtô, các loại thảm lót chân trên ôtô, bọc 
vô lăng ôtô, áo che nắng mưa ôtô, cần gạt nước mưa ôtô, nước làm mát, nước rửa kính ôtô, 
các sản phẩm ốp trang trí, chống trầy xước ôtô; mua bán đồ ăn nhanh, thực phẩm tươi 
sống, rau quả.  

 

 
(210) 4-2019-27364 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vương   (VN) 
Tòa nhà Kim Hoàn, ngõ 19, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; pin; cục xạc pin; loa; thẻ nhớ; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB).  

 

 
(210) 4-2019-27365 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD.  

(CN) 
509, North Yingbin Road, Nanchang 
City, Jiangxi Province, P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ôtô con; xe tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; xe thể thao; xe ôtô ca; 

« tô buýt; nhà xe lưu động; bộ ghế nệm cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông 
trên bộ; lốp ô tô.  
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(210) 4-2019-27366 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH đông y dược 

Thiên Nam   (VN) 
Số 10 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; chế phẩm dinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2019-27367 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Nguyễn Thị Tiếp   (VN) 

142/18 phố Chùa Thông, phường Sơn 
Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè búp); đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở hoa cúc 

(dạng trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè búp), đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh, cà phê, ca cao, thực 
phẩm chức năng; dịch vụ xuất nhập khẩu; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2019-27368 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.11.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Thái Dương   (VN) 
Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu 
KĐT mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu không chứa thuốc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; nước 

súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm 
đánh răng không chứa thuốc; chất để tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre; mành tre; tre; hộp đựng đồ lưu niệm bằng tre; 

đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre, bộ đồ ăn bằng tre, dụng cụ nhà bếp 

bằng tre, tác phẩm nghệ thuật bằng tre, đồ trang sức bằng tre, đồ đạc (giường, tủ, bàn, 

ghế, giá, kệ), thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm để giặt, dầu gội không chứa 

thuốc, nước rửa tay không chứa thuốc, đồ uống (nước lọc, nước ngọt có ga, nước ép trái 

cây, nước khoáng); dịch vụ xuất nhập khấu; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2019-27369 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.3.4; 26.2.3; 26.1.1; 26.1.10; 1.15.15 (540) 

 

(731) 1. Lê Thị Kim Hoa   (VN) 
Số 399, tổ 1, phường Phương Lâm, thành 

phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 

2. Nguyễn Quốc Huy   (VN) 
Số 22 BT liền kề 16B, khu đô thị Mỗ 

Lao, làng Việt Kiều Châu Âu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng (bàn, ghế, tủ, kệ giá, vách ngăn bằng gỗ); đồ đạc trong nhà 

(giường, tủ, bàn, ghế, kệ giá, vách ngăn bằng gỗ).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các đồ đạc và trang trí trong văn phòng, phòng khách, phòng ăn, 

nhà bếp, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm, nhà kho và đại sảnh.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-27370 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm SHP  
(VN) 
Số nhà 75, ngõ 189, đường Giảng Võ, 

phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
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(210) 4-2019-27371 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.7.17; 3.7.1; A3.7.24; 2.9.8 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

vàng, hồng. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Gia Đình Vàng   (VN) 
Số nhà 21B, ngách 69, ngõ 255, đường 

Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 

 
(210) 4-2019-27372 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, đỏ, đỏ 

sẫm, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UK PHARMA     (VN) 
Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 

Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2019-27373 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, đỏ, đỏ 

sẫm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

UK PHARMA   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà MD complex, số 68 
Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất 
tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2019-27374 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.5.25; 2.9.25; 25.12.1; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, nâu, đỏ đun, đỏ, đỏ cam, 

vàng nhạt, vàng, xám, vàng sẫm, xanh lá 
cây. 

(731) Trần Văn Kiên   (VN) 
Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2019-27375 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) LG CHEM, LTD.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thay thế đường, dùng cho người mắc bệnh đái tháo đường; chế phẩm 

dược ngăn ngừa bệnh đái tháo đường; chế phẩm hóa học để chẩn đoán bệnh đái tháo 
đường; chế phẩm dược để điều trị bệnh đái tháo đường; vắc-xin phòng bệnh zona thần 
kinh (còn gọi là bệnh herpes zoster); chế phẩm dược để điều trị bệnh zona thần kinh; tác 
nhân dược học tác động lên hệ thần kinh ngoại biên; vắc-xin phòng chống virus; vắc-xin; 
tá dược để sử dụng cùng với vắc-xin; chế phẩm dược để xử lý tế bào; chế phẩm dược để 
phòng ngừa rối loạn hệ thần kinh; chế phẩm dược dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược 
dùng cho người; chế phẩm dược dùng cho động vật; chế phẩm dược tác động lên hệ thần 
kinh trung ương; chế phẩm làm giảm đau; chế phẩm phòng chống bệnh đái tháo đường; 
chế phẩm kháng virus; chế phẩm vắc-xin dùng cho người; vắc-xin thủy đậu. 

 

 
(210) 4-2019-27376 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; 26.3.4; A11.3.2; 26.15.15; 

26.1.1; A25.7.7; A25.7.6; 21.3.1 
(591) Đỏ, đen. 
(731) KIM, HYUN AE  (KR) 

104-1003, 244, Jukjeon-ro, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hoá; mỹ phẩm dùng cho da 

đầu; mỹ phẩm làm đẹp và chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm chống nắng; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2019-27377 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 24.13.1; A24.13.13; 1.15.23 
(591) Xanh, tím. 
(731) KIM, HYUN AE  (KR) 

104-1003, 244, Jukjeon-ro, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hoá; mỹ phẩm dùng cho da 

đầu; mỹ phẩm làm đẹp và chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm chống nắng; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2019-27378 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 1.15.23; 3.7.17; 

26.11.3; 2.9.14; A2.9.15 

(731) SHENZHEN SINO-AUSTRALIA 

REFRIGERATION EQUIPMENT 

CO.,LTD   (CN) 

Room 229, Industry Building, 

Technology Park, No. 6 Keyuan Road, 

Nanshan District, Shenzhen, China 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Buồng làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; tủ lạnh 

có ngăn kính để trưng bày; thiết bị làm lạnh không khí; máy ướp lạnh. 
 

(210) 4-2019-27379 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây lắp MEIKO  (VN) 
91 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau củ tươi.  

 

Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; 

nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; rượu cốc tai; rượu hỗn hợp; 

rượu vôtca. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, hoa quả tươi, rau củ tươi, 

bia, nước uống có gaz, đồ uống không có cồn, đồ uống hỗn hợp, không có cồn, nước 

khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, rượu gạo, đồ uống có cồn [trừ bia], rượu khai vị, rượu 

cốc tai, rượu hỗn hợp, rượu vôtca. 
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(210) 4-2019-27380 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; A3.5.24; A11.3.3 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng đậm, trắng, nâu 

đậm, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH FAT APE  (VN) 

4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt (đã chế biến); cá (đã chế biến); trứng (đã chế biến); rau củ quả (đã chế 

biến); hải sản các loại (tôm, cá, mực, sò, ốc (đã chế biến). 
 

Nhóm 31: Hải sản các loại: tôm (còn sống); cá (còn sống); mực (còn sống); sò (còn 
sống), nghêu (còn sống); rau củ quả tươi. 

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có gas; nước táo lên men, không có cồn; nước ép [đồ uống]; 
nước (đồ uống).  

 
Nhóm 35: Mua bán: thịt (đã chế biến), cá (đã chế biến), trứng (đã chế biến), rau củ quả 
(đã chế biến), hải sản các loại (tôm, cá, mực, sò, ốc (đã ehế biến), hải sản các loại: tôm 
(còn sống), cá (còn sống), mực (còn sống), sò (còn sống), nghêu (còn sống), rau củ quả 
(còn sống), bia, nước uống có gas, nước táo lên men, không có cồn, nước ép, nước (đồ 
uống).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2019-27381 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Nguyễn Thị Diệu Hiền  (VN) 

63/2 ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2019-27382 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) KOREA BERM CO., LTD   (KR) 

32, Bansan 1-ro, Munmak-eup, Wonju-
si, Gangwon-do, 26362, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; lactoza dùng cho mục đích dược phẩm; đường sữa dùng 
cho mục đích dược phẩm; dược phẩm để điều trị các bệnh liên quan đến chuyển hóa; 
khoáng chất bổ sung cho thực phẩm dinh dưỡng; dược phẩm để điều trị các bệnh liên 
quan đến tiêu hóa; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; men dùng cho mục đích 
dược phẩm hoặc sử dụng trong thú y.  

 

 
(210) 4-2019-27383 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) KOREA BERM CO., LTD   (KR) 

32, Bansan 1-ro, Munmak-eup, Wonju-
si, Gangwon-do, 26362, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh thân thể; tinh dầu; sữa tắm; 

mỹ phẩm dùng để mát-xa; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm sử dụng các hoạt chất 
tự nhiên; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm mắt; mỹ phẩm 
trang điểm mặt; dầu xả tóc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; sữa dưỡng thể; nước cân bằng 
dưỡng da; mỹ phẩm kẻ mắt; nước hoa; mỹ phẩm sử dụng cho tay.  

 

 
(210) 4-2019-27384 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) KOREA BERM CO., LTD  (KR) 

32, Bansan 1-ro, Munmak-eup, Wonju-
si, Gangwon-do, 26362, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; lactoza dùng cho mục đích dược phẩm; đường sữa dùng 

cho mục đích dược phẩm; dược phẩm để điều trị các bệnh liên quan đến chuyển hóa; 
khoáng chất bổ sung cho thực phẩm dinh dưỡng; dược phẩm đề điều trị các bệnh liên 
quan đến tiêu hóa; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; men dùng cho mục đích 
dược phẩm hoặc sử dụng trong thú y. 

 

 
(210) 4-2019-27385 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 2.3.11 
(591) Cam, nâu, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cẩm Tú  (VN) 
6B Cao Thắng, phường 05, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Cung cấp đồ ăn nhanh, cung cấp thực phẩm, đồ uống mang đi, thức ăn tự phục 

vụ (tất cả đều do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2019-27386 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 20.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh, xám. 

(540) 

 

(731) Đinh Nam Long  (VN) 
15/9L, ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Keo nối lông mi; gel tháo lông mi (mỹ phẩm); sáp tháo lông mi (sáp bôi bề mặt 

dùng cho mục đích mỹ phẩm); lông mi giả làm từ tóc; lông mi nối; lông mi khay.  
 

 
(210) 4-2019-27388 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển dịch 
vụ Trọng Hiếu  (VN) 
BT6-10, khu biệt thự Ngoại Giao Đoàn, 

phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2019-27389 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A9.7.25; 24.9.1; 26.15.15; A5.3.13; 

3.7.19 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ẩm 
thực Lang Liêu  (VN) 
Số 57 đường Thành, phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2019-27390 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.19 

(591) Đỏ, xanh, trắng, hồng. 

(731) Hộ kinh doanh Toan Hạnh  
(VN) 
Cụm 1, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2019-27391 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 9.1.10; 26.4.1; A26.4.18; A26.11.8 

(591) Trắng, xanh. 

(731) Vũ Văn Thuần   (VN) 
Đội 2, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; thiết bị 

sạc cho pin điện; cáp dẫn điện; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; tai nghe.  
 

 
(210) 4-2019-27392 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) MACBIOTECH CO., LTD.   (KR) 

 #103-301, Chungbuktechnopark, 40, 

Yeongudanji-Ro, Ochang- Eup, 

Cheongwon-Gu, Cheongju, 

Chungcheongbuk-Do, 28116, Republic 

Of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước xức tóc; 

dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; thuốc nhuộm tóc; chất nhuộm màu 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc.  
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(210) 4-2019-27393 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 21.1.17; 26.3.1; 1.15.23; 26.3.23 
(591) Xám bạc, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tyrex   (VN) 
100-102 đường 9A KDC Trung Sơn, ấp 
4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, trưng bày các sản phẩm lốp xe (cho các 

loại xe: xe ô tô, xe phân khối lớn, xe mô tô, xe máy).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp lốp xe; dịch vụ đắp lốp xe; cân chỉnh lốp xe; sửa chữa lốp xe.  
 

 
(210) 4-2019-27394 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.5.2; 7.1.6; 26.1.1 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Sunkids Gold Việt 
Nam   (VN) 
171 Thủy Nguyên Ecopark, thị trấn Văn 
Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2019-27395 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Saigon Ngon  
(VN) 
100 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

 
(210) 4-2019-27396 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Saigon Ngon  
(VN) 
100 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

 
(210) 4-2019-27397 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Saigon Ngon  
(VN) 
100 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

 
(210) 4-2019-27398 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.12; A5.7.23; 26.4.2 
(591) Đỏ đô, đen, vàng, xám. 

(540) 

 

(731) Đào Ngọc Châu   (VN) 
27/20A Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống chủ yếu từ trà; trà chanh; hồng trà; trà có hương vị hoa quả; trà 

(chè thảo mộc hoặc không phải thảo mộc không dùng cho mục đích y tế).   
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nước; quán cà phê giải khát; quán 
thức ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2019-27399 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.7.12; A5.7.23; 25.7.25; 25.1.6; 26.13.1
(591) Vàng, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Đào Ngọc Châu  (VN) 
27/20A Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống chủ yếu từ trà; trà chanh; hồng trà; trà có hương vị hoa quả; trà 

(chè thảo mộc hoặc không phải thảo mộc không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nước; quán cà phê giải khát; quán 
thức ăn nhanh.  
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(210) 4-2019-27400 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 4.5.1; 5.7.12; A5.7.23 
(591) Vàng, hồng, xanh dương, xanh lá cây, 

đỏ, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Ngọc Châu  (VN) 
27/20A Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống chủ yếu từ trà; trà chanh; hồng trà; trà có hương vị hoa quả; trà 

(chè thảo mộc hoặc không phải thảo mộc không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nước; quán cà phê giải khát; quán 
thức ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2019-27401 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Đào Ngọc Châu  (VN) 
27/20A Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống chủ yếu từ trà; trà chanh; hồng trà; trà có hương vị hoa quả; trà 

(chè thảo mộc hoặc không phải thảo mộc không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nước; quán cà phê giải khát; quán 
thức ăn nhanh. 

 
 

 
(210) 4-2019-27402 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Đỏ đô. 

(540) 

 

(731) Đào Ngọc Châu  (VN) 
27/20A Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống chủ yếu từ trà; trà chanh; hồng trà; trà có hương vị hoa quả; trà 

(chè thảo mộc hoặc không phải thảo mộc không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán nước; quán cà phê giải khát; quán 
thức ăn nhanh. 
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(210) 4-2019-27403 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

2/9  (VN) 
Số 299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2019-27404 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHENZHEN YOUMIWEI 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 215, 2/F, Building B, Dezhong 
Industrial Park, Shibei Road 11#, 
Bantian Street, Longgang, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 518000 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo lót; tã lót trẻ sơ sinh [quần 

áọ]; bộ quần áo tắm, áo mưa; đồ đi ở chân; đồ đội đầu, trang phục dệt kim; khăn quàng 
cổ; mũ tắm. 

 
 

 
(210) 4-2019-27405 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) SHENZHEN YOUMIWEI 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
Room 215, 2/F, Bulding B, Dezhong 
Industrial Park, Shibei Road 11#, 
Bantian Street, Longgang, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 518000 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; bàn cờ trò chơi; bóng cho trò chơi; thiết bị tập luyện thể 

hình; dây đeo dùng cho người leo núi; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; giày đi 
tuyết [tiếp đi tuyết đeo vào đế giày]; đồ trang trí cho cây noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh 
kẹo]; cần câu cá. 
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(210) 4-2019-27407 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá Cửu 
Long  (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 

phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2019-27408 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 5.5.1; A5.5.21; A24.15.7 

(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KC  (VN) 
Tầng 16, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường 

Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô, va li. 

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ; cavat. 
 

 
(210) 4-2019-27411 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 1.15.15; A3.4.4; 3.4.1; A3.4.22 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Renew Tech 
Việt Nam  (VN) 
LK378, khu Cổng Đồng, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ tiết kiệm nhiên liệu dùng cho xe ô tô. 
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(210) 4-2019-27412 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A11.1.6; 9.7.1; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

thực phẩm Bếp Việt  (VN) 
Sồ 40, đường số 5, khu đô thị Lakeview 
City, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Hạt nêm (gia vị); hạt nêm dạng sệt (gia vị); hạt nêm hương vị thịt gà (bột thịt 

gà); tương ớt; xốt (gia vị); nước tương. 
 

 
(210) 4-2019-27413 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng; kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; 

chế phẩm dùng để đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để 
đánh răng (không chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2019-27414 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.1; A26.3.18; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, đen. 
(731) Công ty TNHH Break Field 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Phương Tower, 31C Lý 
Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp không gian quảng cáo của 

trang chủ trên internet; điều tra so sánh giá và cung cấp thông tin liên quan; nghiên cứu 
thị trường và phân tích thị trường; cung cấp thông tin, hướng dẫn và thông tin tư vấn liên 
quan đến mua hàng thương mại; thẩm định kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến 
kinh doanh hoặc thương mại; cung cấp thông tin thương mại cho khách hàng. 
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Nhóm 36: Cung cấp thông tin về tài chính cá nhân; cung cấp thông tin tài chính; cung cấp 
thông tin về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; nhận tiền gửi [bao gồm phát hành trái 
phiếu thay thế] và nhận tiền gửi trả góp cố định; cung cấp thông tin về nhận tiền gửi [bao 
gồm phát hành trái phiếu thay thế] và nhận tiền gửi trả góp cố định; cho vay [tài chính] và 
chiết khấu hối phiếu; cung cấp thông tin cho vay [tài chính] và chiết khấu hối phiếu; 
thanh toán ngoại hối; cung cấp thông tin về thanh toán ngoại hối; bảo lãnh nợ và chấp 
nhận hối phiếu; cung cấp thông tin về bảo lãnh nợ và chấp nhận hối phiếu; cho vay chứng 
khoán; cung cấp thông tin về cho vay chứng khoán; mua và chuyển nhượng khoản nợ tài 
chính; cung cấp thông tin về mua và chuyển nhượng khoản nợ tài chính; bảo quản an toàn 
các đồ vật có giá trị bao gồm chứng khoán và kim loại quí [dịch vụ cho thuê két an toàn 
để giữ vật có giá trị]; cung cấp thông tin về bảo quản an toàn vật có giá trị bao gồm chứng 
khoán và kim loại quí [dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ vật có giá trị]; dịch vụ đổi tiền; 
cung cấp thông tin về dịch vụ đổi tiền; ủy thác quản lý hợp đồng tương lai tài chính; cung 
cấp thông tin về ủy thác quản lý hợp đồng tương lai tài chính; ủy thác quản lý tiền, chứng 
khoán, khoản nợ tài chính, tài sản cá nhân, đất đai, quyền đối với vật cố định gắn liền với 
đất, quyền bề mặt hoặc cho thuê đất; cung cấp thông tin về ủy thác quản lý tiền, chứng 
khoán, khoản nợ tài chính, tài sản cá nhân, đất đai, quyền đối với vật cố định gắn liền với 
đất, quyền bề mặt hoặc cho thuê đất; đại lý đặt mua trái phiếu; cung cấp thông tin về đại 
lý đặt mua trái phiếu; giao dịch ngoại hối; cung cấp thông tin về giao dịch ngoại hối; dịch 
vụ thư tín dụng; cung cấp thông tin về dịch vụ thư tín dụng; môi giới mua trả góp; cung 
cấp thông tin về môi giới mua trả góp; phát hành thẻ có giá trị; cung cấp thông tin về phát 
hành thẻ có giá trị; mua bán chứng khoán; cung cấp thông tin về mua bán chứng khoán; 
giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; cung cấp thông tin về giao dịch hợp 
đồng tương lai chỉ số chứng khoán; giao dịch hợp đồng quyền chọn chứng khoán, cung 
cấp thông tin về giao dịch hợp đồng quyền chọn chứng khoán; giao dịch hợp đồng tương 
lai chứng khoán thị trường nước ngoài; cung cấp thông tin về giao dịch hợp đồng tương lai 
chứng khoán thị trường nước ngoài; đại lý hoặc môi giới giao dịch chứng khoán, hợp 
đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng quyền chọn chứng khoán và hợp đồng tương 
lai chứng khoán thị trường nước ngoài; cung cấp thông tin về đại lý hoặc môi giới giao 
dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng quyền chọn chứng 
khoán và hợp đồng tương lai chứng khoán thị trường nước ngoài; đại lý hoặc môi giới cho 
các đại lý ủy thác giao dịch có hoa hồng tại thị trường chứng khoán trong nước, hợp đồng 
tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng quyền chọn chứng khoán; cung cấp thông tin về 
đại lý hoặc môi giới cho các đại lý ủy thác giao dịch có hoa hồng tại thị trường chứng 
khoán trong nước, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng quyền chọn chứng 
khoán; đại lý hoặc môi giới cho các đại lý ủy thác giao dịch có hoa hồng tại chứng khoán 
thị trường nước ngoài, và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; cung cấp thông tin về 
đại lý hoặc môi giới cho các đại lý ủy thác giao dịch có hoa hồng tại chứng khoán thị 
trường nước ngoài, và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; đại lý hoặc môi giới cho 
hợp đồng kỳ hạn chứng khoán, hợp đồng kỳ hạn chỉ số chứng khoán tương lai, hợp đồng 
kỳ hạn quyền chọn chứng khoán, giao dịch giao ngay chỉ số chứng khoán tương lai, cung 
cấp thông tin về đại lý hoặc môi giới cho hợp đồng kỳ hạn chứng khoán, hợp đồng kỳ hạn 
chỉ số chứng khoán tương lai, hợp đồng kỳ hạn quyền chọn chứng khoán, giao dịch giao 
ngay chỉ số chứng khoán tương lai; môi giới thanh lý chứng khoán; cung cấp thông tin về 
môi giới thanh lý chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp thông tin về 
bảo lãnh phát hành chứng khoán; chào bán chứng khoán; cung cấp thông tin về chào bán 
chứng khoán; giao dịch đăng ký hoặc chào bán chứng khoán; cung cấp thông tin về giao 
dịch đăng ký hoặc chào bán chứng khoán; cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; đại 
lý giao dịch hàng hóa tương lai; cung cấp thông tin về đại lý giao dịch hàng hóa tương lai; 
điều tra thông tin tín dụng công ty; cung cấp thông tin về điều tra thông tin tín dụng công 
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ty; đại lý bảo hiểm: dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm, tư 
vấn bảo hiểm. 

 

Nhóm 42: Thiết kế; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần 
mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê máy tính; 
cung cấp chương trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2019-27415 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Tân Lực 
Miền Nam  (VN) 
Số 19-21 lô B, Trường Sơn, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu (mỹ phẩm); chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm chăm 
sóc da; chế phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc răng. 

 
 

(210) 4-2019-27416 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Tân Lực 
Miền Nam  (VN) 
Số 19-21 lô B, Trường Sơn, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu (mỹ phẩm); chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm chăm 
sóc da; chế phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc răng. 

 
 

(210) 4-2019-27418 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(731) DYSSKOREA CO., LTD.  (KR) 

120, Changdong 3-gil, Nampo-myeon, 
Boryeong-si, Chungcheongnam-do, 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Bột dùng để bổ sung canxi cho trẻ em. 
 

Nhóm 29: Rong biển ăn liền (chế biến). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn cho các sản phẩm: bột dùng để bổ sung canxi 
cho trẻ em, rong biển ăn liền (chế biến); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tiếp thị. 
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(210) 4-2019-27419 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) SIRNICE SHARE HOLDING CO., LTD.  

(CN) 
Rm.201, Building A, No.1, Qianwan 1st. 
Road, Qianhai-Shengang cooperative 
zone, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Silic; thạch trắng; nhựa polyme, chưa xử lý; nhựa tổng hợp dạng thô; gôm 

Arabic; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; 
keo; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-27420 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, trắng. 
(731) SIRNICE SHARE HOLDING CO., LTD.  

(CN) 
Rm.201, Building A, No.1, Qianwan 1st. 
Road, Qianhai-Shengang cooperative 
zone, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Silic; thạch trắng; nhựa polyme, chưa xử lý; nhựa tổng hợp dạng thô; gôm 

Arabic; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; 
keo; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-27423 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 8.1.18 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhật Minh  (VN) 
14B-Yersin, phường 10, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2019-27424 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Thủy  (VN) 
Ngõ 8 Ngô Quyền, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm và chất dinh dưỡng sử dụng trong y tế; thực 

phẩm cho bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người.  
 

Nhóm 29: Mứt ướt; trứng; sữa; dầu có thể ăn được; bơ thực vật. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; mật ong; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; bột. 
 

Nhóm 31: Rau cỏ tươi; quả tươi; hạt [ngũ cốc]; hạt giống thực vật.  
 

 
(210) 4-2019-27425 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu OPS  (VN) 
Số 22 ngách 298/26 Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng khử mùi; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

 
(210) 4-2019-27432 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.3.2; 26.3.23; 26.4.4; 26.15.15 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GROUP An 
Thuận Phát  (VN) 
Số 18, phố Tam Trinh, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm nhôm, cửa nhôm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
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(210) 4-2019-27433 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 6.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GROUP An 
Thuận Phát  (VN) 
Số 18, phố Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm nhôm, cửa nhôm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-27434 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GROUP An 
Thuận Phát  (VN) 
Số 18, phố Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm nhôm, cửa nhôm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-27435 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 7.3.2; 26.3.23; 26.4.4; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GROUP An 
Thuận Phát  (VN) 
Số 18, phố Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm nhôm, cửa nhôm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
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(210) 4-2019-27436 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 6.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GROUP An 
Thuận Phát  (VN) 
Số 18, phố Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm nhôm, cửa nhôm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-27437 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 6.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GROUP An 
Thuận Phát  (VN) 
Số 18, phố Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm nhôm, cửa nhôm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
 

 
(210) 4-2019-27438 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) E. & J. GALLO WINERY  (US) 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2019-27439 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 24.15.1; 7.3.11; A1.1.2; 7.1.24; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, nâu, trắng.
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại ngôi sao Vina  
(VN) 
160/33/30F Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi 

kim loại, sắt sử dụng trong xây dựng, thép sử dụng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2019-27441 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7; 26.1.1; A1.13.10; 26.1.6 
(731) SYNGEN BIOTECH CO., LTD.  (TW) 

Building A, No. 154, Kaiyuan Road, 
Sinying District, Tainan City 73055, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Vitamin để sử dụng trong sản xuất chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm 

enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y 
tế hoặc thú y; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; protein để sử dụng 
trong sản xuất chất bổ sung cho thực phẩm; anbumin [động vật hoặc thực vật, nguyên liệu 
thô]; anbumin động vật [nguyên liệu dạng thô]; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục 
đích y học hoặc thú y; men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm; protein [nguyên liệu 
thô]; protein dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm; vitamin dùng cho ngành công 
nghiệp thực phẩm; vitamin để sử dụng trong sản xuất dược phẩm; vitamin để sử dụng 
trong sản xuất mỹ phẩm; cacbon hyđrat; axit lactic; chất phụ gia hoá học cho chất diệt 
nấm; lactoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho 
mục đích y tế và thú y. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
động vật; chế phẩm vitamin; dược phẩm; kẹo, chứa thuốc; trà có chứa thuốc; thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; sữa bột cho trẻ em; bánh mỳ cho người mắc bệnh tiểu đường phù hợp với mục đích 
y tế; viên thuốc thơm trị chứng viêm họng dùng cho mục đích dược phẩm/viên thuốc 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; chất 
kích thích miễn dịch; thuốc dùng để trị trứng táo bón; xi rô dùng cho mục đích dược 
phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm. 
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Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; chất béo ăn được; sản phẩm sữa; chế 
phẩm để nấu xúp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa; nước quả nấu đông; men sữa 
cho mục đích nấu ăn; sữa giàu protein; sữa khuấy; kem [sản phẩm sữa]; dầu dùng cho 
thực phẩm; nước thịt nấu đông; mứt nhão; mứt quả ướt; sữa ngựa lên men (koumiss, 
kumys, kumiss, hoặc kumyss) [đồ uống từ sữa]; sản phẩm thay thế sữa; sữa bột; 
prostokyasha [sữa được làm chua]; sữa đậu nành. 

 
Nhóm 30: Đồ uồng trên cơ sở trà, kem lạnh; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; bánh nướng; 
kẹo; gia vị; nước mật đường; bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kẹo cao 
su, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; đường, mảnh ngô 
dẹt mỏng; món ăn đông khô với thành phần chính là gạo; chế phẩm phết lên bánh, trên cơ 
sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mỳ. 

 
Nhóm 32: Đồ uống tăng lực, chế phẩm tạo gaz cho đồ uống; nước ngọt; bia; đồ uống trên 
cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước ép trái cây/nước quả ép; nước quả cô đặc, 
không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 
tế); bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống là chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống không cồn; nước uống có 
gaz; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống từ cây thổ phục linh [đồ uống không chứa cồn]; 
nước sinh tố; nước sô đa; nước uống dùng trong bữa ăn; nước [đồ uống]; cốc-tai trên cơ sở 
bia. 

 

 
(210) 4-2019-27443 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) DONELLI VINI S.P.A.  (IT) 

Via Don Minzoni 1, 42043 Gattatico RE, 
Italy 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

(210) 4-2019-27444 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.7.24; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 

A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng bê 

tông Vina68  (VN) 
Phố Động, xã Liêm Cần, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2019-27445 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Bá 
Tường  (VN) 
Thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương nhang. 
 

 
(210) 4-2019-27446 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A24.15.7; 1.15.15 (540) 

  

(731) Lê Thu Hằng  (VN) 
Số 14, ngõ Huế, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo giáo dục mầm non; trường nội trú; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

tuyển sinh học viên; trung tâm ngoại ngữ; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan 

đến dịch vụ giáo dục. 
 

 
(210) 4-2019-27447 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bảo vệ thực vật Thạnh Hưng  
(VN) 
Số 40 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ 

thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 
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(210) 4-2019-27448 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bảo vệ thực vật Thạnh Hưng  
(VN) 
Số 40 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ 

thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 
 

 
(210) 4-2019-27449 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bảo vệ thực vật Thạnh Hưng  
(VN) 
Số 40 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt trừ 

thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 
 

 
(210) 4-2019-27450 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 3.2.7; A3.2.24; 26.1.1; 3.7.21 

(591) Vàng, đỏ, cam, xám, nâu nhạt, trắng, 

đen. 

(731) Công ty TNHH I.B.O 
INTERNATIONAL (Việt Nam)  (VN)
Lô MF5, đường số 1, khu công nghiệp 

Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; sô cô la; đồ uống từ cà phê. 
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(210) 4-2019-27452 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 1.15.3 
(731) NOWHERE CO., LTD.  (JP) 

22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 151-0051, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, điều hướng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, phát hiện, thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự 
phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm 
thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm, cụ thể là đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, lò nung để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, máy ly tâm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
nghe nhìn, cụ thể là máy thu thanh và máy thu hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được, 
nhạc chuông có thề tải về được dùng cho điện thoại di động, biểu tượng cảm xúc có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động, đồ họa có thế tải về được dùng cho điện thoại di 
động, bản nhạc bướm điện tử có thể tải về được, nền tảng phần mềm máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải về được, phần mềm máy tính, phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu số hoặc dữ 
liệu tương tự còn trống; cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần áo lặn, mặt nạ của thợ lặn, vật dụng 
nút lỗ tai cho thợ lặn, kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn, găng tay cho thợ lặn, thiết bị thở 
dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; túi, bao và vỏ bọc chuyên dụng cho máy tính xách tay và 
máy tính bảng; tấm mặt cho điện thoại di động; máy tính bảng; túi đựng chuyên dụng cho 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (pda); hộp đựng chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ 
bọc chuyên dụng cho sổ tay điện tử cá nhân; túi đựng chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc cầm tay; hộp đựng chuyên dụng cho 
thiết bị nghe nhạc cầm tay; túi đựng chuyên dụng cho máy ảnh; hộp đựng chuyên dụng 
cho máy ảnh; kính lúp [quang học]; bộ nối điện; máy biến áp [điện]; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu còn trống; bộ nhớ cực nhanh còn trống [thiết bị lưu trữ dữ liệu]; thẻ và ổ nhớ cho bộ 
nhớ cực nhanh còn trống; thiết bị đọc thẻ [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; chuột máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy 
vi tính; máy cân; dụng cụ đo; điện thoại di động; bao và vỏ bọc chuyên dụng cho điện 
thoại đi động; dây đeo trang trí điện thoại di động; dây đeo điện thoại may mắn [phụ kiện 
điện thoại]; đầu cắm ăng ten cho điện thoại di động; vật giữ cáp tai nghe; giá đỡ điện 
thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; ống tai nghe; tai nghe; túi 
chuyên dụng đựng thiết bị nhiếp ảnh; phụ kiện điện thoại di động; bộ kít rảnh tay cho 
điện thoại; ống nhòm; la bàn chỉ hướng; máy nghe nhạc MP3; máy đo độ cao; dụng cụ đo 
khí áp; nhiệt kế [không dùng cho mục đích y tế]; thiết bị đo khoảng cách và thiết bị đo tốc 
độ và thiết bị định vị toàn cầu (GPS); các sản phẩm quang học, cụ thể là tụ quang, vật 
mang dữ liệu quang học, đĩa quang; đồ đeo mắt; kính mắt; kính đeo mắt; kính mắt thông 
minh; kính râm; kính quang học; kính hiệu chĩnh; kính mắt hiệu chỉnh; gọng kính đeo 
mắt; gọng kính mắt; thấu kính quang học; kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; mắt kính hiệu chỉnh [quang học]; kính chống lóa mắt; vành che mắt; kính bảo hộ 
cho thể thao; kính râm dùng để đeo khi chơi thể thao; đồ đeo mắt khi chơi thể thao; kính 
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bảo hộ; hộp và túi đựng đồ đeo mắt và sản phẩm quang học; bao kính đeo mắt; bao đựng 
kính mắt và kính râm; bao đựng kính áp tròng; vật đựng cho kính áp tròng hoặc kính; dây 
xích đeo của kính mắt; dây và quai của kính đeo mắt loại kẹp mũi; các phụ kiện liên quan 
đến đồ đeo mắt; nam châm trang trí; cốc đo [thiết bị đo]; thìa để đo; máy và thiết bị đo 
lường hoặc thử nghiệm [không dùng cho mục đích y tế]; máy và thiết bị viễn thông; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình cho các thiết bị trò chơi cầm tay sử dụng 
cùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình biểu diễn tự động cho các thiết bị âm 
nhạc; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; phim dương bản 
đã phơi sáng; giá đỡ phim; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; băng viđêô ghi sẵn và đã 
viđêô ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống được]; thiết bị hẹn giờ điện tử dùng 
trong nhà bếp; còi chống tội phạm; thiết bị báo cháy; thiết bị báo rò ga; thiết bị báo hiệu 
chống trộm; còi điện tử; quần áo bảo hộ chống cháy; đai trọng lượng cho việc lặn có bình 
khí nén; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho môn bóng đá Mỹ; mũ bảo 
hiểm dùng cho bóng đá; mũ bảo hiểm cho người trượt tuyết; mũ bảo hiểm để trượt tuyết 
bằng ván; mũ bảo hiểm dùng cho người trượt ván; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ 
bảo hiểm cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm cho người đánh bóng chày; mũ bảo hiểm an 
toàn; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; bình nén khí dùng cho việc lặn; bộ điều chỉnh 
cho việc lặn có bình khí nén. 

 
Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng dùng cho động vật và tấm choàng cho 
động vật, dây buộc bằng da và các vật dụng trói bằng da hoặc giả da là các phụ kiện của 
vật nuôi; vòng cổ dùng cho động vật bằng da và giả da; dây đeo mõm và vật để nhai bằng 
da dùng cho động vật; bộ yên cương; da và các vật liệu giả da; da động vật; vali [hành lý]; 
túi du lịch; ô; dù che nắng; gậy chống; vali du lịch; túi; bao da; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân [chưa có đồ bên trong]; túi nhỏ bằng da, để bao gói; vali; túi xách tay; túi 
đeo vai; ví tiền; túi cầm tay dạng ví [túi clutch]; túi vải [túi tote]; ba lô; ba lô cỡ lớn; túi 
thể thao; túi nhỏ và túi nhỏ có dây kéo làm bằng vải hoặc bằng da; gậy có đầu nhọn [để 
cắm xuống đất] và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
cặp da; cặp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng máy tính xách tay làm bằng da 
hoặc giả da (không phải loại chuyên dụng); túi đựng đồ lặt vặt; túi nhỏ cầm tay; túi đựng 
quần áo; túi mua hàng; ví và túi đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp, bao để móc 
chìa khóa; ví đựng tiền xu làm bằng da hoặc giả da; ví đựng tiền xu; bìa bằng da hoặc giả 
da dùng cho số nhật ký; túi đựng làm bằng da hoặc giả da dùng để đi du lịch; hộp đựng cà 
vạt bằng da hoặc giả da; bao đựng chìa khóa điện tử làm bằng da hoặc giả da; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân; áo khoác ngoài; quần áo lót; bộ quần áo; tất 
cao cổ; quần áo bó; quần chật ống; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; áo cánh, quần 
dài; quần; quần soóc; váy; váy liền quần; quần áo cải trang [quần áo]; áo váy; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo khoác ngoài của phụ nữ 
mặc ở nhà vào buổi tối; áo vét [quần áo]; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài khi 
làm việc]; áo gi lê; áo lót; áo pacca; áo choàng ngoài bằng lông thú; áo choàng ngoài bằng 
da; áo mưa; quần áo chống thấm nước; quần áo trẻ em; áo choàng thể thao; quần áo thể 
thao; đồ mặc thể thao; quần áo đá bóng; áo vét thể thao [trang phục]; áo nịt len thể thao 
[trang phục]; áo sơ mi thể thao; áo gi lê thể thao; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; quần 
nỉ; bộ quần áo nỉ; quần và áo ấm rộng [trang phục]; quần áo lót giữ nhiệt; áo choàng 
[trang phục]; áo bành tô [trang phục]; quần áo dệt kim và quần áo làm bằng vật liệu dệt 
kim; quần áo dệt kim [trang phục]; quần áo lót; ca vát; áo choàng mặc sau khi tắm; quần 
áo ngủ; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; mũ có chỏm 
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[đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai thể thao [đồ đội đầu]; mũ; mũ che 
nắng; mũ thể thao; cổ tay áo [trang phục]; dải buộc đầu [trang phục]; khăn quàng đầu có 
tấm che nắng [đồ đội đầu]; khăn quàng đầu; khăn vuông trùm đầu [đồ đội đầu]; tấm che 
nắng [đồ đội đầu]; mũ tắm; tạp dề [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; quần bò; khăn 
quàng cổ, cụ thể là khăn choàng cổ, khăn quàng cổ bằng lông thú; khăn rằn [khăn quàng 
cổ]; mũ nồi; bộ đồ bơi, cụ thể là quần áo bơi, quần bơi; bộ quần áo tắm; thắt lưng [trang 
phục]; đồ đi chân dùng cho thể dục; giày thể dục; giày cao cổ dùng cho thể dục; đồ đi 
chân dùng cho thể thao; giầy thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày đi bộ; giày cao 
cổ dùng để đi bộ; giày đá bóng; giày cao cổ dùng để đá bóng; giày chơi gôn; guốc; dép đi 
trong nhà; dép; giày cao cổ; giày. 

 

 
(210) 4-2019-27453 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 1.15.3 
(731) NOWHERE CO., LTD.  (JP) 

22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 151-0051, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, điều hướng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, phát hiện, thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự 
phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm 
thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm, cụ thể là đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, lò nung để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, máy ly tâm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
nghe nhìn, cụ thể là máy thu thanh và máy thu hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được, 
nhạc chuông có thề tải về được dùng cho điện thoại di động, biểu tượng cảm xúc có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động, đồ họa có thế tải về được dùng cho điện thoại di 
động, bản nhạc bướm điện tử có thể tải về được, nền tảng phần mềm máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải về được, phần mềm máy tính, phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu số hoặc dữ 
liệu tương tự còn trống; cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần áo lặn, mặt nạ của thợ lặn, vật dụng 
nút lỗ tai cho thợ lặn, kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn, găng tay cho thợ lặn, thiết bị thở 
dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; túi, bao và vỏ bọc chuyên dụng cho máy tính xách tay và 
máy tính bảng; tấm mặt cho điện thoại di động; máy tính bảng; túi đựng chuyên dụng cho 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (pda); hộp đựng chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ 
bọc chuyên dụng cho sổ tay điện tử cá nhân; túi đựng chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc cầm tay; hộp đựng chuyên dụng cho 
thiết bị nghe nhạc cầm tay; túi đựng chuyên dụng cho máy ảnh; hộp đựng chuyên dụng 
cho máy ảnh; kính lúp [quang học]; bộ nối điện; máy biến áp [điện]; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu còn trống; bộ nhớ cực nhanh còn trống [thiết bị lưu trữ dữ liệu]; thẻ và ổ nhớ cho bộ 
nhớ cực nhanh còn trống; thiết bị đọc thẻ [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; chuột máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy 
vi tính; máy cân; dụng cụ đo; điện thoại di động; bao và vỏ bọc chuyên dụng cho điện 
thoại di động; dây đeo trang trí điện thoại di động; dây đeo điện thoại may mắn [phụ kiện 
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điện thoại]; đầu cắm ăng ten cho điện thoại di động; vật giữ cáp tai nghe; giá đỡ điện 
thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; ống tai nghe; tai nghe; túi 
chuyên dụng đựng thiết bị nhiếp ảnh; phụ kiện điện thoại di động; bộ kít rảnh tay cho 
điện thoại; ống nhòm; la bàn chỉ hướng; máy nghe nhạc MP3; máy đo độ cao; dụng cụ đo 
khí áp; nhiệt kế [không dùng cho mục đích y tế]; thiết bị đo khoảng cách và thiết bị đo tốc 
độ và thiết bị định vị toàn cầu (GPS); các sản phẩm quang học, cụ thể là tụ quang, vật 
mang dữ liệu quang học, đĩa quang; đồ đeo mắt; kính mắt; kính đeo mắt; kính mắt thông 
minh; kính râm; kính quang học; kính hiệu chĩnh; kính mắt hiệu chỉnh; gọng kính đeo 
mắt; gọng kính mắt; thấu kính quang học; kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; mắt kính hiệu chỉnh [quang học]; kính chống lóa mắt; vành che mắt; kính bảo hộ 
cho thể thao; kính râm dùng để đeo khi chơi thể thao; đồ đeo mắt khi chơi thể thao; kính 
bảo hộ; hộp và túi đựng đồ đeo mắt và sản phẩm quang học; bao kính đeo mắt; bao đựng 
kính mắt và kính râm; bao đựng kính áp tròng; vật đựng cho kính áp tròng hoặc kính; dây 
xích đeo của kính mắt; dây và quai của kính đeo mắt loại kẹp mũi; các phụ kiện liên quan 
đến đồ đeo mắt; nam châm trang trí; cốc đo [thiết bị đo]; thìa để đo; máy và thiết bị đo 
lường hoặc thử nghiệm [không dùng cho mục đích y tế]; máy và thiết bị viễn thông; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình cho các thiết bị trò chơi cầm tay sử dụng 
cùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình biểu diễn tự động cho các thiết bị âm 
nhạc; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; phim dương bản 
đã phơi sáng; giá đỡ phim; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; băng viđêô ghi sẵn và đã 
viđêô ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống được]; thiết bị hẹn giờ điện tử dùng 
trong nhà bếp; còi chống tội phạm; thiết bị báo cháy; thiết bị báo rò ga; thiết bị báo hiệu 
chống trộm; còi điện tử; quần áo bảo hộ chống cháy; đai trọng lượng cho việc lặn có bình 
khí nén; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho môn bóng đá Mỹ; mũ bảo 
hiểm dùng cho bóng đá; mũ bảo hiểm cho người trượt tuyết; mũ bảo hiểm để trượt tuyết 
bằng ván; mũ bảo hiểm dùng cho người trượt ván; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ 
bảo hiểm cho người đi xe máy; mũ bảo hiểm cho người đánh bóng chày; mũ bảo hiểm an 
toàn; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; bình nén khí dùng cho việc lặn; bộ điều chỉnh 
cho việc lặn có bình khí nén. 

 
Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng dùng cho động vật và tấm choàng cho 
động vật, dây buộc bằng da và các vật dụng trói bằng da hoặc giả da là các phụ kiện của 
vật nuôi; vòng cổ dùng cho động vật bằng da và giả da; dây đeo mõm và vật để nhai bằng 
da dùng cho động vật; bộ yên cương; da và các vật liệu giả da; da động vật; vali [hành lý]; 
túi du lịch; ô; dù che nắng; gậy chống; vali du lịch; túi; bao da; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân [chưa có đồ bên trong]; túi nhỏ bằng da, để bao gói; vali; túi xách tay; túi 
đeo vai; ví tiền; túi cầm tay dạng ví [túi clutch]; túi vải [túi tote]; ba lô; ba lô cỡ lớn; túi 
thể thao; túi nhỏ và túi nhỏ có dây kéo làm bằng vải hoặc bằng da; gậy có đầu nhọn [để 
cắm xuống đất] và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
cặp da; cặp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng máy tính xách tay làm bằng da 
hoặc giả da (không phải loại chuyên dụng); túi đựng đồ lặt vặt; túi nhỏ cầm tay; túi đựng 
quần áo; túi mua hàng; ví và túi đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp, bao để móc 
chìa khóa; ví đựng tiền xu làm bằng da hoặc giả da; ví đựng tiền xu; bìa bằng da hoặc giả 
da dùng cho số nhật ký; túi đựng làm bằng da hoặc giả da dùng để đi du lịch; hộp đựng cà 
vạt bằng da hoặc giả da; bao đựng chìa khóa điện tử làm bằng da hoặc giả da; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân; áo khoác ngoài; quần áo lót; bộ quần áo; tất 
cao cổ; quần áo bó; quần chật ống; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; áo cánh, quần 
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dài; quần; quần soóc; váy; váy liền quần; quần áo cải trang [quần áo]; áo váy; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo khoác ngoài của phụ nữ 
mặc ở nhà vào buổi tối; áo vét [quần áo]; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài khi 
làm việc]; áo gi lê; áo lót; áo pacca; áo choàng ngoài bằng lông thú; áo choàng ngoài bằng 
da; áo mưa; quần áo chống thấm nước; quần áo trẻ em; áo choàng thể thao; quần áo thể 
thao; đồ mặc thể thao; quần áo đá bóng; áo vét thể thao [trang phục]; áo nịt len thể thao 
[trang phục]; áo sơ mi thể thao; áo gi lê thể thao; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; quần 
nỉ; bộ quần áo nỉ; quần và áo ấm rộng [trang phục]; quần áo lót giữ nhiệt; áo choàng 
[trang phục]; áo bành tô [trang phục]; quần áo dệt kim và quần áo làm bằng vật liệu dệt 
kim; quần áo dệt kim [trang phục]; quần áo lót; ca vát; áo choàng mặc sau khi tắm; quần 
áo ngủ; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; mũ có chỏm 
[đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai thể thao [đồ đội đầu]; mũ; mũ che 
nắng; mũ thể thao; cổ tay áo [trang phục]; dải buộc đầu [trang phục]; khăn quàng đầu có 
tấm che nắng [đồ đội đầu]; khăn quàng đầu; khăn vuông trùm đầu [đồ đội đầu]; tấm che 
nắng [đồ đội đầu]; mũ tắm; tạp dề [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; quần bò; khăn 
quàng cổ, cụ thể là khăn choàng cổ, khăn quàng cổ bằng lông thú; khăn rằn [khăn quàng 
cổ]; mũ nồi; bộ đồ bơi, cụ thể là quần áo bơi, quần bơi; bộ quần áo tắm; thắt lưng [trang 
phục]; đồ đi chân dùng cho thể dục; giày thể dục; giày cao cổ dùng cho thể dục; đồ đi 
chân dùng cho thể thao; giầy thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày đi bộ; giày cao 
cổ dùng để đi bộ; giày đá bóng; giày cao cổ dùng để đá bóng; giày chơi gôn; guốc; dép đi 
trong nhà; dép; giày cao cổ; giày. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, điều hướng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, phát hiện, thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự 
phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm 
thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm, cụ thể là đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, lò nung để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, máy ly tâm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
nghe nhìn, cụ thể là máy thu thanh và máy thu hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được, 
nhạc chuông có thề tải về được dùng cho điện thoại di động, biểu tượng cảm xúc có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động, đồ họa có thế tải về được dùng cho điện thoại di 
động, bản nhạc bướm điện tử có thể tải về được, nền tảng phần mềm máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải về được, phần mềm máy tính, phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu số hoặc dữ 
liệu tương tự còn trống; cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần áo lặn, mặt nạ của thợ lặn, vật dụng 
nút lỗ tai cho thợ lặn, kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn, găng tay cho thợ lặn, thiết bị thở 
dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; túi, bao và vỏ bọc chuyên dụng cho máy tính xách tay và 
máy tính bảng; tấm mặt cho điện thoại di động; máy tính bảng; túi đựng chuyên dụng cho 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (pda); hộp đựng chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ 
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bọc chuyên dụng cho sổ tay điện tử cá nhân; túi đựng chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc cầm tay; hộp đựng chuyên dụng cho 
thiết bị nghe nhạc cầm tay; túi đựng chuyên dụng cho máy ảnh; hộp đựng chuyên dụng 
cho máy ảnh; kính lúp [quang học]; bộ nối điện; máy biến áp [điện]; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu còn trống; bộ nhớ cực nhanh còn trống [thiết bị lưu trữ dữ liệu]; thẻ và ổ nhớ cho bộ 
nhớ cực nhanh còn trống; thiết bị đọc thẻ [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; chuột máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy 
vi tính; máy cân; dụng cụ đo; điện thoại di động; bao và vỏ bọc chuyên dụng cho điện 
thoại đi động; dây đeo trang trí điện thoại di động; dây đeo điện thoại may mắn [phụ kiện 
điện thoại]; đầu cắm ăng ten cho điện thoại di động; vật giữ cáp tai nghe; giá đỡ điện 
thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; ống tai nghe; tai nghe; túi 
chuyên dụng đựng thiết bị nhiếp ảnh; phụ kiện điện thoại di động; bộ kít rảnh tay cho 
điện thoại; ống nhòm; la bàn chỉ hướng; máy nghe nhạc MP3; máy đo độ cao; dụng cụ đo 
khí áp; nhiệt kế [không dùng cho mục đích y tế]; thiết bị đo khoảng cách và thiết bị đo tốc 
độ và thiết bị định vị toàn cầu (GPS); các sản phẩm quang học, cụ thể là tụ quang, vật 
mang dữ liệu quang học, đĩa quang; đồ đeo mắt; kính mắt; kính đeo mắt; kính mắt thông 
minh; kính râm; kính quang học; kính hiệu chĩnh; kính mắt hiệu chỉnh; gọng kính đeo 
mắt; gọng kính mắt; thấu kính quang học; kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; mắt kính hiệu chỉnh [quang học]; kính chống lóa mắt; vành che mắt; kính bảo hộ 
cho thể thao; kính râm dùng để đeo khi chơi thể thao; đồ đeo mắt khi chơi thể thao; kính 
bảo hộ; hộp và túi đựng đồ đeo mắt và sản phẩm quang học; bao kính đeo mắt; bao đựng 
kính mắt và kính râm; bao đựng kính áp tròng; vật đựng cho kính áp tròng hoặc kính; dây 
xích đeo của kính mắt; dây và quai của kính đeo mắt loại kẹp mũi; các phụ kiện liên quan 
đến đồ đeo mắt; nam châm trang trí; cốc đo [thiết bị đo]; thìa để đo; máy và thiết bị đo 
lường hoặc thử nghiệm [không dùng cho mục đích y tế]; máy và thiết bị viễn thông; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình cho các thiết bị trò chơi cầm tay sử dụng 
cùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình biểu diễn tự động cho các thiết bị âm 
nhạc; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; phim dương bản 
đã phơi sáng; giá đỡ phim; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; băng viđêô ghi sẵn và đã 
viđêô ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống được]; thiết bị hẹn giờ điện tử dùng 
trong nhà bếp; còi chống tội phạm; thiết bị báo cháy; thiết bị báo rò ga; thiết bị báo hiệu 
chống trộm; còi điện tử; quần áo bảo hộ chống cháy; đai trọng lượng cho việc lặn có bình 
khí nén; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho môn bóng đá Mỹ; mũ bảo 
hiểm dùng cho bóng đá; mũ bảo hiểm cho người trượt tuyết; mũ bảo hiểm để trượt tuyết 
bằng ván; mũ bảo hiểm dùng cho người trượt ván; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ 
bảo hiểm cho ngườì đi xe máy; mũ bảo hiểm cho người đánh bóng chày; mũ bảo hiểm an 
toàn; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; bình nén khí dùng cho việc lặn; bộ điều chỉnh 
cho việc lặn có bình khí nén. 

 
Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng dùng cho động vật và tấm choàng cho 
động vật, dây buộc bằng da và các vật dụng trói bằng da hoặc giả da là các phụ kiện của 
vật nuôi; vòng cổ dùng cho động vật bằng da và giả da; dây đeo mõm và vật để nhai bằng 
da dùng cho động vật; bộ yên cương; da và các vật liệu giả da; da động vật; vali [hành lý]; 
túi du lịch; ô; dù che nắng; gậy chống; vali du lịch; túi; bao da; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân [chưa có đồ bên trong]; túi nhỏ bằng da, để bao gói; vali; túi xách tay; túi 
đeo vai; ví tiền; túi cầm tay dạng ví [túi clutch]; túi vải [túi tote]; ba lô; ba lô cỡ lớn; túi 
thể thao; túi nhỏ và túi nhỏ có dây kéo làm bằng vải hoặc bằng da; gậy có đầu nhọn [để 
cắm xuống đất] và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
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cặp da; cặp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng máy tính xách tay làm bằng da 
hoặc giả da (không phải loại chuyên dụng); túi đựng đồ lặt vặt; túi nhỏ cầm tay; túi đựng 
quần áo; túi mua hàng; ví và túi đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp, bao để móc 
chìa khóa; ví đựng tiền xu làm bằng da hoặc giả da; ví đựng tiền xu; bìa bằng da hoặc giả 
da dùng cho số nhật ký; túi đựng làm bằng da hoặc giả da dùng để đi du lịch; hộp đựng cà 
vạt bằng da hoặc giả da; bao đựng chìa khóa điện tử làm bằng da hoặc giả da; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân; áo khoác ngoài; quần áo lót; bộ quần áo; tất 
cao cổ; quần áo bó; quần chật ống; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; áo cánh, quần 
dài; quần; quần soóc; váy; váy liền quần; quần áo cải trang [quần áo]; áo váy; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo khoác ngoài của phụ nữ 
mặc ở nhà vào buổi tối; áo vét [quần áo]; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài khi 
làm việc]; áo gi lê; áo lót; áo pacca; áo choàng ngoài bằng lông thú; áo choàng ngoài bằng 
da; áo mưa; quần áo chống thấm nước; quần áo trẻ em; áo choàng thể thao; quần áo thể 
thao; đồ mặc thể thao; quần áo đá bóng; áo vét thể thao [trang phục]; áo nịt len thể thao 
[trang phục]; áo sơ mi thể thao; áo gi lê thể thao; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; quần 
nỉ; bộ quần áo nỉ; quần và áo ấm rộng [trang phục]; quần áo lót giữ nhiệt; áo choàng 
[trang phục]; áo bành tô [trang phục]; quần áo dệt kim và quần áo làm bằng vật liệu dệt 
kim; quần áo dệt kim [trang phục]; quần áo lót; ca vát; áo choàng mặc sau khi tắm; quần 
áo ngủ; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; mũ có chỏm 
[đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai thể thao [đồ đội đầu]; mũ; mũ che 
nắng; mũ thể thao; cổ tay áo [trang phục]; dải buộc đầu [trang phục]; khăn quàng đầu có 
tấm che nắng [đồ đội đầu]; khăn quàng đầu; khăn vuông trùm đầu [đồ đội đầu]; tấm che 
nắng [đồ đội đầu]; mũ tắm; tạp dề [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; quần bò; khăn 
quàng cổ, cụ thể là khăn choàng cổ, khăn quàng cổ bằng lông thú; khăn rằn [khăn quàng 
cổ]; mũ nồi; bộ đồ bơi, cụ thể là quần áo bơi, quần bơi; bộ quần áo tắm; thắt lưng [trang 
phục]; đồ đi chân dùng cho thể dục; giày thể dục; giày cao cổ dùng cho thể dục; đồ đi 
chân dùng cho thể thao; giầy thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày đi bộ; giày cao 
cổ dùng để đi bộ; giày đá bóng; giày cao cổ dùng để đá bóng; giày chơi gôn; guốc; dép đi 
trong nhà; dép; giày cao cổ; giày. 

 

 
(210) 4-2019-27455 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.5.19; A3.5.24; 4.5.14; 4.5.15 
(731) NOWHERE CO., LTD.  (JP) 

22-3, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 151-0051, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, điều hướng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, phát hiện, thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự 
phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm 
thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm, cụ thể là đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, lò nung để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, máy ly tâm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
nghe nhìn, cụ thể là máy thu thanh và máy thu hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được, 
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nhạc chuông có thề tải về được dùng cho điện thoại di động, biểu tượng cảm xúc có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động, đồ họa có thế tải về được dùng cho điện thoại di 
động, bản nhạc bướm điện tử có thể tải về được, nền tảng phần mềm máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải về được, phần mềm máy tính, phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu số hoặc dữ 
liệu tương tự còn trống; cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần áo lặn, mặt nạ của thợ lặn, vật dụng 
nút lỗ tai cho thợ lặn, kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn, găng tay cho thợ lặn, thiết bị thở 
dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; túi, bao và vỏ bọc chuyên dụng cho máy tính xách tay và 
máy tính bảng; tấm mặt cho điện thoại di động; máy tính bảng; túi đựng chuyên dụng cho 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (pda); hộp đựng chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ 
bọc chuyên dụng cho sổ tay điện tử cá nhân; túi đựng chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc cầm tay; hộp đựng chuyên dụng cho 
thiết bị nghe nhạc cầm tay; túi đựng chuyên dụng cho máy ảnh; hộp đựng chuyên dụng 
cho máy ảnh; kính lúp [quang học]; bộ nối điện; máy biến áp [điện]; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu còn trống; bộ nhớ cực nhanh còn trống [thiết bị lưu trữ dữ liệu]; thẻ và ổ nhớ cho bộ 
nhớ cực nhanh còn trống; thiết bị đọc thẻ [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; chuột máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy 
vi tính; máy cân; dụng cụ đo; điện thoại di động; bao và vỏ bọc chuyên dụng cho điện 
thoại đi động; dây đeo trang trí điện thoại di động; dây đeo điện thoại may mắn [phụ kiện 
điện thoại]; đầu cắm ăng ten cho điện thoại di động; vật giữ cáp tai nghe; giá đỡ điện 
thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; ống tai nghe; tai nghe; túi 
chuyên dụng đựng thiết bị nhiếp ảnh; phụ kiện điện thoại di động; bộ kít rảnh tay cho 
điện thoại; ống nhòm; la bàn chỉ hướng; máy nghe nhạc MP3; máy đo độ cao; dụng cụ đo 
khí áp; nhiệt kế [không dùng cho mục đích y tế]; thiết bị đo khoảng cách và thiết bị đo tốc 
độ và thiết bị định vị toàn cầu (GPS); các sản phẩm quang học, cụ thể là tụ quang, vật 
mang dữ liệu quang học, đĩa quang; đồ đeo mắt; kính mắt; kính đeo mắt; kính mắt thông 
minh; kính râm; kính quang học; kính hiệu chĩnh; kính mắt hiệu chỉnh; gọng kính đeo 
mắt; gọng kính mắt; thấu kính quang học; kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; mắt kính hiệu chỉnh [quang học]; kính chống lóa mắt; vành che mắt; kính bảo hộ 
cho thể thao; kính râm dùng để đeo khi chơi thể thao; đồ đeo mắt khi chơi thể thao; kính 
bảo hộ; hộp và túi đựng đồ đeo mắt và sản phẩm quang học; bao kính đeo mắt; bao đựng 
kính mắt và kính râm; bao đựng kính áp tròng; vật đựng cho kính áp tròng hoặc kính; dây 
xích đeo của kính mắt; dây và quai của kính đeo mắt loại kẹp mũi; các phụ kiện liên quan 
đến đồ đeo mắt; nam châm trang trí; cốc đo [thiết bị đo]; thìa để đo; máy và thiết bị đo 
lường hoặc thử nghiệm [không dùng cho mục đích y tế]; máy và thiết bị viễn thông; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình cho các thiết bị trò chơi cầm tay sử dụng 
cùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình biểu diễn tự động cho các thiết bị âm 
nhạc; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; phim dương bản 
đã phơi sáng; giá đỡ phim; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; băng viđêô ghi sẵn và đã 
viđêô ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống được]; thiết bị hẹn giờ điện tử dùng 
trong nhà bếp; còi chống tội phạm; thiết bị báo cháy; thiết bị báo rò ga; thiết bị báo hiệu 
chống trộm; còi điện tử; quần áo bảo hộ chống cháy; đai trọng lượng cho việc lặn có bình 
khí nén; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho môn bóng đá Mỹ; mũ bảo 
hiểm dùng cho bóng đá; mũ bảo hiểm cho người trượt tuyết; mũ bảo hiểm để trượt tuyết 
bằng ván; mũ bảo hiểm dùng cho người trượt ván; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ 
bảo hiểm cho ngườì đi xe máy; mũ bảo hiểm cho người đánh bóng chày; mũ bảo hiểm an 
toàn; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; bình nén khí dùng cho việc lặn; bộ điều chỉnh 
cho việc lặn có bình khí nén. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1555 

Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng dùng cho động vật và tấm choàng cho 
động vật, dây buộc bằng da và các vật dụng trói bằng da hoặc giả da là các phụ kiện của 
vật nuôi; vòng cổ dùng cho động vật bằng da và giả da; dây đeo mõm và vật để nhai bằng 
da dùng cho động vật; bộ yên cương; da và các vật liệu giả da; da động vật; vali [hành lý]; 
túi du lịch; ô; dù che nắng; gậy chống; vali du lịch; túi; bao da; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân [chưa có đồ bên trong]; túi nhỏ bằng da, để bao gói; vali; túi xách tay; túi 
đeo vai; ví tiền; túi cầm tay dạng ví [túi clutch]; túi vải [túi tote]; ba lô; ba lô cỡ lớn; túi 
thể thao; túi nhỏ và túi nhỏ có dây kéo làm bằng vải hoặc bằng da; gậy có đầu nhọn [để 
cắm xuống đất] và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
cặp da; cặp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng máy tính xách tay làm bằng da 
hoặc giả da (không phải loại chuyên dụng); túi đựng đồ lặt vặt; túi nhỏ cầm tay; túi đựng 
quần áo; túi mua hàng; ví và túi đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp, bao để móc 
chìa khóa; ví đựng tiền xu làm bằng da hoặc giả da; ví đựng tiền xu; bìa bằng da hoặc giả 
da dùng cho số nhật ký; túi đựng làm bằng da hoặc giả da dùng để đi du lịch; hộp đựng cà 
vạt bằng da hoặc giả da; bao đựng chìa khóa điện tử làm bằng da hoặc giả da; ví bỏ túi. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân; áo khoác ngoài; quần áo lót; bộ quần áo; tất 
cao cổ; quần áo bó; quần chật ống; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; áo cánh, quần 
dài; quần; quần soóc; váy; váy liền quần; quần áo cải trang [quần áo]; áo váy; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo khoác ngoài của phụ nữ 
mặc ở nhà vào buổi tối; áo vét [quần áo]; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài khi 
làm việc]; áo gi lê; áo lót; áo pacca; áo choàng ngoài bằng lông thú; áo choàng ngoài bằng 
da; áo mưa; quần áo chống thấm nước; quần áo trẻ em; áo choàng thể thao; quần áo thể 
thao; đồ mặc thể thao; quần áo đá bóng; áo vét thể thao [trang phục]; áo nịt len thể thao 
[trang phục]; áo sơ mi thể thao; áo gi lê thể thao; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; quần 
nỉ; bộ quần áo nỉ; quần và áo ấm rộng [trang phục]; quần áo lót giữ nhiệt; áo choàng 
[trang phục]; áo bành tô [trang phục]; quần áo dệt kim và quần áo làm bằng vật liệu dệt 
kim; quần áo dệt kim [trang phục]; quần áo lót; ca vát; áo choàng mặc sau khi tắm; quần 
áo ngủ; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; mũ có chỏm 
[đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai thể thao [đồ đội đầu]; mũ; mũ che 
nắng; mũ thể thao; cổ tay áo [trang phục]; dải buộc đầu [trang phục]; khăn quàng đầu có 
tấm che nắng [đồ đội đầu]; khăn quàng đầu; khăn vuông trùm đầu [đồ đội đầu]; tấm che 
nắng [đồ đội đầu]; mũ tắm; tạp dề [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; quần bò; khăn 
quàng cổ, cụ thể là khăn choàng cổ, khăn quàng cổ bằng lông thú; khăn rằn [khăn quàng 
cổ]; mũ nồi; bộ đồ bơi, cụ thể là quần áo bơi, quần bơi; bộ quần áo tắm; thắt lưng [trang 
phục]; đồ đi chân dùng cho thể dục; giày thể dục; giày cao cổ dùng cho thể dục; đồ đi 
chân dùng cho thể thao; giầy thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày đi bộ; giày cao 
cổ dùng để đi bộ; giày đá bóng; giày cao cổ dùng để đá bóng; giày chơi gôn; guốc; dép đi 
trong nhà; dép; giày cao cổ; giày. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, điều hướng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, phát hiện, thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự 
phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm 
thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm, cụ thể là đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, lò nung để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, máy ly tâm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
nghe nhìn, cụ thể là máy thu thanh và máy thu hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được, 
nhạc chuông có thề tải về được dùng cho điện thoại di động, biểu tượng cảm xúc có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động, đồ họa có thế tải về được dùng cho điện thoại di 
động, bản nhạc bướm điện tử có thể tải về được, nền tảng phần mềm máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải về được, phần mềm máy tính, phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu số hoặc dữ 
liệu tương tự còn trống; cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần áo lặn, mặt nạ của thợ lặn, vật dụng 
nút lỗ tai cho thợ lặn, kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn, găng tay cho thợ lặn, thiết bị thở 
dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; túi, bao và vỏ bọc chuyên dụng cho máy tính xách tay và 
máy tính bảng; tấm mặt cho điện thoại di động; máy tính bảng; túi đựng chuyên dụng cho 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (pda); hộp đựng chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ 
bọc chuyên dụng cho sổ tay điện tử cá nhân; túi đựng chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc cầm tay; hộp đựng chuyên dụng cho 
thiết bị nghe nhạc cầm tay; túi đựng chuyên dụng cho máy ảnh; hộp đựng chuyên dụng 
cho máy ảnh; kính lúp [quang học]; bộ nối điện; máy biến áp [điện]; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu còn trống; bộ nhớ cực nhanh còn trống [thiết bị lưu trữ dữ liệu]; thẻ và ổ nhớ cho bộ 
nhớ cực nhanh còn trống; thiết bị đọc thẻ [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; chuột máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy 
vi tính; máy cân; dụng cụ đo; điện thoại di động; bao và vỏ bọc chuyên dụng cho điện 
thoại đi động; dây đeo trang trí điện thoại di động; dây đeo điện thoại may mắn [phụ kiện 
điện thoại]; đầu cắm ăng ten cho điện thoại di động; vật giữ cáp tai nghe; giá đỡ điện 
thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; ống tai nghe; tai nghe; túi 
chuyên dụng đựng thiết bị nhiếp ảnh; phụ kiện điện thoại di động; bộ kít rảnh tay cho 
điện thoại; ống nhòm; la bàn chỉ hướng; máy nghe nhạc MP3; máy đo độ cao; dụng cụ đo 
khí áp; nhiệt kế [không dùng cho mục đích y tế]; thiết bị đo khoảng cách và thiết bị đo tốc 
độ và thiết bị định vị toàn cầu (GPS); các sản phẩm quang học, cụ thể là tụ quang, vật 
mang dữ liệu quang học, đĩa quang; đồ đeo mắt; kính mắt; kính đeo mắt; kính mắt thông 
minh; kính râm; kính quang học; kính hiệu chĩnh; kính mắt hiệu chỉnh; gọng kính đeo 
mắt; gọng kính mắt; thấu kính quang học; kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; mắt kính hiệu chỉnh [quang học]; kính chống lóa mắt; vành che mắt; kính bảo hộ 
cho thể thao; kính râm dùng để đeo khi chơi thể thao; đồ đeo mắt khi chơi thể thao; kính 
bảo hộ; hộp và túi đựng đồ đeo mắt và sản phẩm quang học; bao kính đeo mắt; bao đựng 
kính mắt và kính râm; bao đựng kính áp tròng; vật đựng cho kính áp tròng hoặc kính; dây 
xích đeo của kính mắt; dây và quai của kính đeo mắt loại kẹp mũi; các phụ kiện liên quan 
đến đồ đeo mắt; nam châm trang trí; cốc đo [thiết bị đo]; thìa để đo; máy và thiết bị đo 
lường hoặc thử nghiệm [không dùng cho mục đích y tế]; máy và thiết bị viễn thông; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình cho các thiết bị trò chơi cầm tay sử dụng 
cùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình biểu diễn tự động cho các thiết bị âm 
nhạc; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; phim dương bản 
đã phơi sáng; giá đỡ phim; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; băng viđêô ghi sẵn và đã 
viđêô ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống được]; thiết bị hẹn giờ điện tử dùng 
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trong nhà bếp; còi chống tội phạm; thiết bị báo cháy; thiết bị báo rò ga; thiết bị báo hiệu 
chống trộm; còi điện tử; quần áo bảo hộ chống cháy; đai trọng lượng cho việc lặn có bình 
khí nén; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho môn bóng đá Mỹ; mũ bảo 
hiểm dùng cho bóng đá; mũ bảo hiểm cho người trượt tuyết; mũ bảo hiểm để trượt tuyết 
bằng ván; mũ bảo hiểm dùng cho người trượt ván; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ 
bảo hiểm cho ngườì đi xe máy; mũ bảo hiểm cho người đánh bóng chày; mũ bảo hiểm an 
toàn; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; bình nén khí dùng cho việc lặn; bộ điều chỉnh 
cho việc lặn có bình khí nén. 

 
Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng dùng cho động vật và tấm choàng cho 
động vật, dây buộc bằng da và các vật dụng trói bằng da hoặc giả da là các phụ kiện của 
vật nuôi; vòng cổ dùng cho động vật bằng da và giả da; dây đeo mõm và vật để nhai bằng 
da dùng cho động vật; bộ yên cương; da và các vật liệu giả da; da động vật; vali [hành lý]; 
túi du lịch; ô; dù che nắng; gậy chống; vali du lịch; túi; bao da; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân [chưa có đồ bên trong]; túi nhỏ bằng da, để bao gói; vali; túi xách tay; túi 
đeo vai; ví tiền; túi cầm tay dạng ví [túi clutch]; túi vải [túi tote]; ba lô; ba lô cỡ lớn; túi 
thể thao; túi nhỏ và túi nhỏ có dây kéo làm bằng vải hoặc bằng da; gậy có đầu nhọn [để 
cắm xuống đất] và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
cặp da; cặp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng máy tính xách tay làm bằng da 
hoặc giả da (không phải loại chuyên dụng); túi đựng đồ lặt vặt; túi nhỏ cầm tay; túi đựng 
quần áo; túi mua hàng; ví và túi đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp, bao để móc 
chìa khóa; ví đựng tiền xu làm bằng da hoặc giả da; ví đựng tiền xu; bìa bằng da hoặc giả 
da dùng cho số nhật ký; túi đựng làm bằng da hoặc giả da dùng để đi du lịch; hộp đựng cà 
vạt bằng da hoặc giả da; bao đựng chìa khóa điện tử làm bằng da hoặc giả da; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân; áo khoác ngoài; quần áo lót; bộ quần áo; tất 
cao cổ; quần áo bó; quần chật ống; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; áo cánh, quần 
dài; quần; quần soóc; váy; váy liền quần; quần áo cải trang [quần áo]; áo váy; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo khoác ngoài của phụ nữ 
mặc ở nhà vào buổi tối; áo vét [quần áo]; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài khi 
làm việc]; áo gi lê; áo lót; áo pacca; áo choàng ngoài bằng lông thú; áo choàng ngoài bằng 
da; áo mưa; quần áo chống thấm nước; quần áo trẻ em; áo choàng thể thao; quần áo thể 
thao; đồ mặc thể thao; quần áo đá bóng; áo vét thể thao [trang phục]; áo nịt len thể thao 
[trang phục]; áo sơ mi thể thao; áo gi lê thể thao; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; quần 
nỉ; bộ quần áo nỉ; quần và áo ấm rộng [trang phục]; quần áo lót giữ nhiệt; áo choàng 
[trang phục]; áo bành tô [trang phục]; quần áo dệt kim và quần áo làm bằng vật liệu dệt 
kim; quần áo dệt kim [trang phục]; quần áo lót; ca vát; áo choàng mặc sau khi tắm; quần 
áo ngủ; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; mũ có chỏm 
[đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai thể thao [đồ đội đầu]; mũ; mũ che 
nắng; mũ thể thao; cổ tay áo [trang phục]; dải buộc đầu [trang phục]; khăn quàng đầu có 
tấm che nắng [đồ đội đầu]; khăn quàng đầu; khăn vuông trùm đầu [đồ đội đầu]; tấm che 
nắng [đồ đội đầu]; mũ tắm; tạp dề [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; quần bò; khăn 
quàng cổ, cụ thể là khăn choàng cổ, khăn quàng cổ bằng lông thú; khăn rằn [khăn quàng 
cổ]; mũ nồi; bộ đồ bơi, cụ thể là quần áo bơi, quần bơi; bộ quần áo tắm; thắt lưng [trang 
phục]; đồ đi chân dùng cho thể dục; giày thể dục; giày cao cổ dùng cho thể dục; đồ đi 
chân dùng cho thể thao; giầy thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày đi bộ; giày cao 
cổ dùng để đi bộ; giày đá bóng; giày cao cổ dùng để đá bóng; giày chơi gôn; guốc; dép đi 
trong nhà; dép; giày cao cổ; giày. 
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(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, điều hướng, khảo sát, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, phát hiện, thử nghiệm, kiểm tra, cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự 
phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm 
thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; thiết bị và dụng cụ nghiên cứu để sử dụng trong phòng thí 
nghiệm, cụ thể là đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm, lò nung để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm, máy ly tâm để sử dụng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ 
nghe nhìn, cụ thể là máy thu thanh và máy thu hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được, 
nhạc chuông có thề tải về được dùng cho điện thoại di động, biểu tượng cảm xúc có thể 
tải về được dùng cho điện thoại di động, đồ họa có thế tải về được dùng cho điện thoại di 
động, bản nhạc bướm điện tử có thể tải về được, nền tảng phần mềm máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải về được, phần mềm máy tính, phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu số hoặc dữ 
liệu tương tự còn trống; cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quần áo lặn, mặt nạ của thợ lặn, vật dụng 
nút lỗ tai cho thợ lặn, kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn, găng tay cho thợ lặn, thiết bị thở 
dùng để bơi lặn; thiết bị dập lửa; túi, bao và vỏ bọc chuyên dụng cho máy tính xách tay và 
máy tính bảng; tấm mặt cho điện thoại di động; máy tính bảng; túi đựng chuyên dụng cho 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ 
trợ cá nhân (pda); hộp đựng chuyên dụng cho thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (pda); vỏ 
bọc chuyên dụng cho sổ tay điện tử cá nhân; túi đựng chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; vỏ bọc chuyên dụng cho thiết bị nghe nhạc cầm tay; hộp đựng chuyên dụng cho 
thiết bị nghe nhạc cầm tay; túi đựng chuyên dụng cho máy ảnh; hộp đựng chuyên dụng 
cho máy ảnh; kính lúp [quang học]; bộ nối điện; máy biến áp [điện]; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu còn trống; bộ nhớ cực nhanh còn trống [thiết bị lưu trữ dữ liệu]; thẻ và ổ nhớ cho bộ 
nhớ cực nhanh còn trống; thiết bị đọc thẻ [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính; chuột máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy 
vi tính; máy cân; dụng cụ đo; điện thoại di động; bao và vỏ bọc chuyên dụng cho điện 
thoại đi động; dây đeo trang trí điện thoại di động; dây đeo điện thoại may mắn [phụ kiện 
điện thoại]; đầu cắm ăng ten cho điện thoại di động; vật giữ cáp tai nghe; giá đỡ điện 
thoại di động; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; ống tai nghe; tai nghe; túi 
chuyên dụng đựng thiết bị nhiếp ảnh; phụ kiện điện thoại di động; bộ kít rảnh tay cho 
điện thoại; ống nhòm; la bàn chỉ hướng; máy nghe nhạc MP3; máy đo độ cao; dụng cụ đo 
khí áp; nhiệt kế [không dùng cho mục đích y tế]; thiết bị đo khoảng cách và thiết bị đo tốc 
độ và thiết bị định vị toàn cầu (GPS); các sản phẩm quang học, cụ thể là tụ quang, vật 
mang dữ liệu quang học, đĩa quang; đồ đeo mắt; kính mắt; kính đeo mắt; kính mắt thông 
minh; kính râm; kính quang học; kính hiệu chĩnh; kính mắt hiệu chỉnh; gọng kính đeo 
mắt; gọng kính mắt; thấu kính quang học; kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; mắt kính hiệu chỉnh [quang học]; kính chống lóa mắt; vành che mắt; kính bảo hộ 
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cho thể thao; kính râm dùng để đeo khi chơi thể thao; đồ đeo mắt khi chơi thể thao; kính 
bảo hộ; hộp và túi đựng đồ đeo mắt và sản phẩm quang học; bao kính đeo mắt; bao đựng 
kính mắt và kính râm; bao đựng kính áp tròng; vật đựng cho kính áp tròng hoặc kính; dây 
xích đeo của kính mắt; dây và quai của kính đeo mắt loại kẹp mũi; các phụ kiện liên quan 
đến đồ đeo mắt; nam châm trang trí; cốc đo [thiết bị đo]; thìa để đo; máy và thiết bị đo 
lường hoặc thử nghiệm [không dùng cho mục đích y tế]; máy và thiết bị viễn thông; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình cho các thiết bị trò chơi cầm tay sử dụng 
cùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bản 
mạch điện tử và CD-ROMs ghi các chương trình biểu diễn tự động cho các thiết bị âm 
nhạc; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; phim dương bản 
đã phơi sáng; giá đỡ phim; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; băng viđêô ghi sẵn và đã 
viđêô ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử [có thể tải xuống được]; thiết bị hẹn giờ điện tử dùng 
trong nhà bếp; còi chống tội phạm; thiết bị báo cháy; thiết bị báo rò ga; thiết bị báo hiệu 
chống trộm; còi điện tử; quần áo bảo hộ chống cháy; đai trọng lượng cho việc lặn có bình 
khí nén; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho môn bóng đá Mỹ; mũ bảo 
hiểm dùng cho bóng đá; mũ bảo hiểm cho người trượt tuyết; mũ bảo hiểm để trượt tuyết 
bằng ván; mũ bảo hiểm dùng cho người trượt ván; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ 
bảo hiểm cho ngườì đi xe máy; mũ bảo hiểm cho người đánh bóng chày; mũ bảo hiểm an 
toàn; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa; bình nén khí dùng cho việc lặn; bộ điều chỉnh 
cho việc lặn có bình khí nén. 

 
Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà, vòng dùng cho động vật và tấm choàng cho 
động vật, dây buộc bằng da và các vật dụng trói bằng da hoặc giả da là các phụ kiện của 
vật nuôi; vòng cổ dùng cho động vật bằng da và giả da; dây đeo mõm và vật để nhai bằng 
da dùng cho động vật; bộ yên cương; da và các vật liệu giả da; da động vật; vali [hành lý]; 
túi du lịch; ô; dù che nắng; gậy chống; vali du lịch; túi; bao da; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân [chưa có đồ bên trong]; túi nhỏ bằng da, để bao gói; vali; túi xách tay; túi 
đeo vai; ví tiền; túi cầm tay dạng ví [túi clutch]; túi vải [túi tote]; ba lô; ba lô cỡ lớn; túi 
thể thao; túi nhỏ và túi nhỏ có dây kéo làm bằng vải hoặc bằng da; gậy có đầu nhọn [để 
cắm xuống đất] và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
cặp da; cặp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng máy tính xách tay làm bằng da 
hoặc giả da (không phải loại chuyên dụng); túi đựng đồ lặt vặt; túi nhỏ cầm tay; túi đựng 
quần áo; túi mua hàng; ví và túi đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng danh thiếp, bao để móc 
chìa khóa; ví đựng tiền xu làm bằng da hoặc giả da; ví đựng tiền xu; bìa bằng da hoặc giả 
da dùng cho số nhật ký; túi đựng làm bằng da hoặc giả da dùng để đi du lịch; hộp đựng cà 
vạt bằng da hoặc giả da; bao đựng chìa khóa điện tử làm bằng da hoặc giả da; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân; áo khoác ngoài; quần áo lót; bộ quần áo; tất 
cao cổ; quần áo bó; quần chật ống; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; áo cánh, quần 
dài; quần; quần soóc; váy; váy liền quần; quần áo cải trang [quần áo]; áo váy; áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo khoác ngoài của phụ nữ 
mặc ở nhà vào buổi tối; áo vét [quần áo]; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài khi 
làm việc]; áo gi lê; áo lót; áo pacca; áo choàng ngoài bằng lông thú; áo choàng ngoài bằng 
da; áo mưa; quần áo chống thấm nước; quần áo trẻ em; áo choàng thể thao; quần áo thể 
thao; đồ mặc thể thao; quần áo đá bóng; áo vét thể thao [trang phục]; áo nịt len thể thao 
[trang phục]; áo sơ mi thể thao; áo gi lê thể thao; quần thể thao; áo len dài tay; áo nỉ; quần 
nỉ; bộ quần áo nỉ; quần và áo ấm rộng [trang phục]; quần áo lót giữ nhiệt; áo choàng 
[trang phục]; áo bành tô [trang phục]; quần áo dệt kim và quần áo làm bằng vật liệu dệt 
kim; quần áo dệt kim [trang phục]; quần áo lót; ca vát; áo choàng mặc sau khi tắm; quần 
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áo ngủ; tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; mũ có chỏm 
[đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai thể thao [đồ đội đầu]; mũ; mũ che 
nắng; mũ thể thao; cổ tay áo [trang phục]; dải buộc đầu [trang phục]; khăn quàng đầu có 
tấm che nắng [đồ đội đầu]; khăn quàng đầu; khăn vuông trùm đầu [đồ đội đầu]; tấm che 
nắng [đồ đội đầu]; mũ tắm; tạp dề [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; quần bò; khăn 
quàng cổ, cụ thể là khăn choàng cổ, khăn quàng cổ bằng lông thú; khăn rằn [khăn quàng 
cổ]; mũ nồi; bộ đồ bơi, cụ thể là quần áo bơi, quần bơi; bộ quần áo tắm; thắt lưng [trang 
phục]; đồ đi chân dùng cho thể dục; giày thể dục; giày cao cổ dùng cho thể dục; đồ đi 
chân dùng cho thể thao; giầy thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày đi bộ; giày cao 
cổ dùng để đi bộ; giày đá bóng; giày cao cổ dùng để đá bóng; giày chơi gôn; guốc; dép đi 
trong nhà; dép; giày cao cổ; giày. 

 

 
(210) 4-2019-27462 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.9.10; 26.1.1; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng nghệ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phòng khám 
nha khoa LUMOS  (VN) 
B1 - 00.09 khu căn hộ Sarimi, đô thị 
Sala, số 72-74 đường Nguyễn Cơ Thạch, 
phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng.  

 

 
(210) 4-2019-27464 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) NIKKI CO., LTD.   (JP) 

4-7, Kitakyuhoji-machi 3-chome, Chuo-
ku, Osaka-shi, Osaka 541-0057, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ tín dụng [ví], ví bỏ túi; bao để móc chìa 

khóa; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo đi mưa; đồ bọc che chân [trang phục], cụ thể là vật giữ ấm 
chân, quần ống bó [đồ giữ ấm chân], quần ống bó [quần dài], nịt bít tất; đồ bọc che tay 
[trang phục], cụ thể là găng tay hở ngón, bao tay [trang phục], găng tay, bao tay của phụ 
nữ; đồ bọc che cổ [trang phục], cụ thể là khăn quàng bằng lông [khăn quàng cổ bằng lông 
thú], khăn choàng bằng lông thú, khăn choàng cổ [khăn quàng cổ], khăn quàng cổ [khăn 
choàng cổ], khăn quàng; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; quần áo 
bơi; giày; mũ; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; tấm che nắng làm đồ đội đầu; thắt lưng [trang 
phục]; găng tay [trang phục]; bít tất ngắn cổ.  
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(210) 4-2019-27465 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Long   (VN)
Thôn Sài Phi, phường Minh Đức, thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối. 
 

 
(210) 4-2019-27466 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A17.2.2 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xám bạc. 

(731) Công ty TNHH Ngọc Long   (VN)
Thôn Sài Phi, phường Minh Đức, thị xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối. 
 

 
(210) 4-2019-27468 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) HRD ASIA LIMITED   (CN) 

Room 1203 Silvercord Tower 2, 30 

Canton Road Tsimshatsui, Kowloon, 

Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến các 

dịch vụ này; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến 

trúc; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 

móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ thiết kế kỹ 

thuật công nghiệp; dịch vụ quản lý dự án kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm công nghiệp các 

công trình kỹ thuật; dịch vụ kỹ thuật liên quan đến kiến trúc; thiết kế công nghiệp; kiểm 

tra chất lượng; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn công nghệ. 
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(210) 4-2019-27469 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 6.1.2 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hùng Phát  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội                      

 
(511)   Nhóm 18: Vali và túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2019-27470 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.5 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hùng Phát  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Vali và túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2019-27472 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 21.1.14; 21.1.15 
(591) Đen, xanh dương, vàng. 
(731) HRD ASIA LIMITED   (CN) 

Room 1203 Silvercord Tower 2, 30 
Canton Road Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến các 

dịch vụ này; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến 
trúc; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ thiết kế kỹ 
thuật công nghiệp; dịch vụ quản lý dự án kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm công nghiệp các 
công trình kỹ thuật; dịch vụ kỹ thuật liên quan đến kiến trúc; thiết kế công nghiệp; kiểm 
tra chất lượng; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn công nghệ. 
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(210) 4-2019-27473 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; 1.15.11; 26.4.2; A26.4.18; 

A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư, thương 
mại và xuất nhập khẩu Nam 
Phó   (VN) 
Số nhà 5 tổ 16, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) trầm; nhang (hương) thắp; trầm nụ và trầm miếng dùng để thắp.  

 

 
(210) 4-2019-27475 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.1.18 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thiên Tân Paper 

Core   (VN) 
Thôn Tư Thế, xã Trí Quả, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bìa cứng (các tông); ống bằng bìa cứng (các tông); hộp bằng giấy hoặc bìa 

cứng (các tông); giấy bao gói; giấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: bìa cứng (các tông), 
ống bằng bìa cứng (các tông), đồ dùng bằng bìa cứng (các tông), hộp bằng giấy hoặc bìa 
cứng (các tông), vật liệu đóng gói (lót, nhồi) bằng giấy hoặc các tông, giấy gói hàng, giấy 
bao gói, giấy, giấy nến, giấy bạc.  

 
Nhóm 40: Gia công theo đơn đặt hàng các sản phẩm: bìa cứng (các tông), ống bằng bìa 
cứng (các tông), đồ dùng bằng bìa cứng (các tông), hộp bằng giấy hoặc bìa cứng (các 
tông), vật liệu đóng gói (lót, nhồi) bằng giấy hoặc các tông, giấy gói hàng, giấy bao gói, 
giấy, giấy nến, giấy bạc.  

 

 
(210) 4-2019-27477 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 3.1.14; 3.1.8; 3.1.6; 7.3.11; 19.13.22 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Đệ  (VN) 
24D/81, khu phố 12, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai            
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi; dịch vụ làm đẹp cho 
thú cưng; dịch vụ trợ giúp về thú y. 

 

 
(210) 4-2019-27478 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 19.7.1; A11.3.2; 11.3.18; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu, xám nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Taki  
(VN) 
02 Hà Khê, phường Xuân Hà, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Si rô dùng cho đồ uống, nước ép trái cây; nước sinh tố; nước ép rau; đồ uống 

không cồn trên cơ sở trái cây. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước si rô dùng cho đồ uống, nước ép trái cây, nước sinh tố, nước ép 
rau, đồ uống không cồn trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng pha chế đồ uống; dịch vụ đào tạo nấu ăn; dịch vụ dạy 
làm bánh.  

 
 

(210) 4-2019-27479 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Trịnh Thanh Tùng  (VN) 
15 đường số 1, khu dân cư Cityland 
Center Hills, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, đóng hộp; rau đã được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; hạt đã chế biến; trái cây, đóng hộp; trái cây được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; yến mạch; lúa mạch; hạt dẻ tươi; nấm tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh tét, bánh tráng (bánh đa), bánh tổ, bánh ú, bánh pía, bánh 
phồng, bánh bò, bánh bột lọc, bánh mì, mì khô, gạo, bột mì, bột ngũ cốc, cà phê, ca cao, 
tiêu, hạt điêu, trà (chè), trái cây, đường, dừa, bánh, kẹo, kem, bột làm bánh, rau củ quả đã 
qua chế biến và tươi sống, rong biển, rượu, bia, nước ngọt, yến sào, thực phẩm chức năng, 
thuốc lá, đồ gia vị, hải sản, thịt các loại, dưa muối, mắm cá các loại, chả cá, chả giò, khô 
thịt, khô cá, khô mực, lạp xường, cơm cháy chà bông, nước ép các loại, mứt, trái cây sấy 
dẻo, hành khô, măng, tỏi, nấm, khoai lang sấy dẻo, đậu và hạt các loại được tẩm gia vị 
(dùng đề ăn liền), lương thực thực phẩm; xuất nhậu khẩu hàng hóa. 
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(210) 4-2019-27480 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 2.3.1; 2.3.4; 2.3.30; 26.1.1 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, đen, xanh đen, đỏ, 

xanh ngọc, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, nâu, cam, trắng, vàng nhạt, tím, 
vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Trúc   (VN) 
Lô C3, căn hộ 406, chung cư Khang Gia, 
đường số 45, phường 14, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh giò. 
 
 

(210) 4-2019-27481 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; sách; tạp chí (định kỳ); xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-27482 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; sách; tạp chí (định kỳ); xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 
 
 

(210) 4-2019-27483 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam  (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Lịch; sách; tạp chí (định kỳ); xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2019-27484 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Nam   (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 16: Lịch; sách; tạp chí (định kỳ); xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2019-27486 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2019-27487 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2019-27488 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Tổng công ty cổ phần bia – 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2019-27489 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2019-27490 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Tổng công ty cổ phần bia – 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 
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(210) 4-2019-27491 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH ALLYBUILD Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 5, phòng 5.13, căn hộ Orchard 
Garden, 128 đường Hồng Hà, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

Nhóm 08: Bay; búa [dụng cụ cầm tay]; bàn chà; kéo; kềm; tua vít; dụng cụ cầm tay [thao 
tác thủ công]. 

 
Nhóm 09: Thước [dụng cụ đo]. 

 
Nhóm 11: Vòi nước; vòi sen; củ sen [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; bồn rửa mặt; bồn vệ 
sinh.  

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  

 
Nhóm 27: Giấy dán tường.  

 

 
(210) 4-2019-27492 (220) 23.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH ALLYBUILD Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 5, phòng 5.13, căn hộ Orchard 
Garden, 128 đường Hồng Hà, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

Nhóm 08: Bay; búa [dụng cụ cầm tay]; bàn chà; kéo; kềm; tua vít; dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công]. 

 

Nhóm 09: Thước (dụng cụ đo). 
 

Nhóm 11: Vòi nước; vòi sen; củ sen [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; bồn rửa mặt; bồn vệ 
sinh.  
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Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
 

Nhóm 27: Giấy dán tường.  
 

 
(210) 4-2019-27493 (220) 24.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 7.1.6; 7.1.24 
(591) Đen, vàng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Pháp Việt  
(VN) 
DD10 Bạch Mã, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại; lan can bằng kim loại; tay vịn cầu thang bằng kim 

loại; hàng rào kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho giường; giá đỡ bằng kim loại 
cho đồ đạc. 

 
Nhóm 20: Hàng nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học bằng sắt; đồ đạc bằng 
kim loại; bàn bằng kim loại; ghế bằng kim loại; giá treo bằng kim loại; giá để sách báo 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán: các loại cửa bằng kim loại, lan can bằng kim loại, tay vịn cầu thang 
bằng kim loại, hàng rào kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho giường, giá đỡ bằng 
kim loại cho đồ đạc, xích đu bằng kim loại, hàng nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, 
trường học bằng sắt, đồ đạc bằng kim loại, giá đỡ bằng kim loại, bàn ghế bằng kim loại, 
giá treo bằng kim loại, giá để sách báo bằng kim loại; quảng cáo; giới thiệu và trưng bày 
sản phẩm; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên 
cứu thị trường.  

 

 
(210) 4-2019-27494 (220) 24.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Akico Việt Nam  
(VN) 
Số 180 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, mũ nón, giày dép.  
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(210) 4-2019-27497 (220) 24.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 2.1.1; 2.1.11 

(591) Đỏ, hồng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Triều  (VN) 
118D Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ, quán rượu giải khát (quán bar); 

quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2019-27498 (220) 24.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Triều  (VN) 
118D Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu-giải khát (quán bar); 

quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2019-27499 (220) 24.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.11.9; 26.3.2; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh da trời đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Mai Đại Bảo  
(VN) 
75 Cồn Dầu 2, phường Hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển điện; bảng điều khiển điện; bộ kích điện năng lượng mặt 

trời; bộ hòa  lưới điện năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 11: Bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời cho nhà tắm; bơm nhiệt; bộ thu 

năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái; dịch vụ lắp 

đặt và sửa chữa các thiết bị điện (tủ điện, thiết bị điều khiển điện). 
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(210) 4-2019-27700 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Min Life Việt 
Nam  (VN) 
Căn hộ số 6, lô N09-A khu đô thị mới 
Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà hoa khô, trà túi lọc, gạo, các loại hạt ngũ cốc đã qua sơ chế, thực 

phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2019-27701 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Nam  (VN) 
Km 23, quốc lộ 14, khối 1, thị trấn Ea T 
- Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu; mua bán dầu điezel; mua bán xăng; mua bán chất bôi trơn 

dùng cho đai truyền. 
 

 
(210) 4-2019-27702 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.24; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị & giải 
pháp chiếu sáng Croled  (VN) 
Tầng 7, số 389-391 đường Trường 
Chinh, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; mua bán đi-ốt phát quang 

[LED]; xuất nhập khẩu hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; xuất nhập khẩu đi-ốt 
phát quang [LED]; quảng cáo đi-ốt phát quang [LED]; quảng cáo hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2019-27703 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Mỹ 
phẩm 1  (VN) 
Đường Lê Chân, khu công nghiệp Châu 
Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; son môi; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); dầu gội đầu; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm hoá dược; collagen dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; đồ uống y tế; thảo dược; dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2019-27704 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18; A26.5.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH may Hương Sơn  
(VN) 
Số nhà 25, ngõ 114, ngách 84/11, phố 
Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Áo váy; áo nịt ngực [áo lót]; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; quần áo may sẵn; 

váy. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn; xuất nhập khẩu trang phục dệt kim; xuất nhập khẩu 
quần áo may sẵn; mua bán váy; mua bán áo váy; quảng cáo quần áo may sẵn. 

 
Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ may đo; cắt vải; xử lý vải; dịch vụ làm co vải trước khi 
may. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo, dịch vụ thử nghiệm vật liệu; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2019-27705 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Onebim Việt 
Nam  (VN) 
358/2B Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị và dụng cụ khảo sát. 
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Nhóm 37: Lắp đặt bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2019-27706 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.15.3; A24.15.13 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Onebim Việt 
Nam  (VN) 
358/2B Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị và dụng cụ khảo sát. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 

 

(210) 4-2019-27707 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lam, trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Merchie Việt 
Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 151 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho 
bên thứ ba. 

 

 
(210) 4-2019-27708 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.6; 26.1.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp ERP 
- ITG  (VN) 
Số nhà B8, ngõ 11 Nguyễn Quý Đức, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2019-27709 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 24.1.1; 24.13.1; 24.9.1; 25.1.6; 3.1.1; 

25.1.25; 3.1.16; A3.1.22 

(591) Xám, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-27711 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-27712 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
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(210) 4-2019-27713 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 26.1.2; 25.1.9; 

3.7.17; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 

 

 
(210) 4-2019-27715 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 

 

 
(210) 4-2019-27716 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
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(210) 4-2019-27717 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 5.13.25 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-27718 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 
 

(210) 4-2019-27720 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) A26.4.18; 26.4.2; 25.1.6; 24.9.1; 

25.1.25; 24.1.1; 25.7.25 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
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(210) 4-2019-27721 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-27723 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-27724 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.4.2; A26.4.18 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
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(210) 4-2019-27725 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.1; 26.7.5; 26.7.25 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 
 

 
(210) 4-2019-27726 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Như ý Ninh 
Bình  (VN) 
Khu dân cư Tân Trung, phường Tân 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu nếp cái hoa vàng; rượu ngô; rượu hoa quả; rượu rum; rượu mùi; 

rượu uýt ki. 
 

 
(210) 4-2019-27727 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  

(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất An Huy  (VN) 
Số 57A, ngõ 58, đường Nguyễn Khánh 

Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; vòng bi cho ổ bi. 
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(210) 4-2019-27728 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

(531) 26.15.15; 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 

(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất An Huy  (VN) 
Số 57A, ngõ 58, đường Nguyễn Khánh 

Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; vòng bi cho ổ bi. 

 

Nhóm 09: Tụ điện. 
 

 
(210) 4-2019-27729 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thu Hà   (VN) 
Tổ 2, xóm Đoàn Kết, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng. 

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 

quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; kem ăn; dấm và nước xốt 

(gia vị); kem lạnh.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 

nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà (chè), hạt điều các loại, đồ uống trên cơ sở cà phê trà, bột 

và thực phẩm từ bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2019-27730 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A3.7.24; 3.7.4 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi. 

 

 
(210) 4-2019-27731 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.9; A1.1.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Horeca  (VN) 
33 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sáp đánh bóng sàn nhà, nền nhà [chế phẩm cọ rửa]; chế phẩm để 

giặt, để tẩy rửa; chất tẩy rửa không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng trong 
mục đích y tế; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; dung dịch cọ rửa; xà phòng khử 
trùng/tẩy uế; chất làm khô cho máy rửa bát đĩa; chế phẩm làm sạch. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý thương 
mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc 
công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị nhà bếp; dịch vụ giặt là. 

 

 
(210) 4-2019-27732 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty TNHH Hanathai  (VN) 

82 đường số 2, khu nhà ở Vạn Phúc 1, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo định hình [quần áo mặc bên trong, quần áo lót, đồ 
gen định hình]; quần áo lót (nội y); vớ (tất); mũ (nón), giày dép. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo thời 
trang, quần áo định hình [quần áo mặc bên trong, quần áo lót], đồ lót (nội y), quần áo trẻ 
em, đồ thời trang, giày dép, vớ (tất), mũ (nón), đồ gen định hình (đồ mặc bên trong), đồ 
trang trí nội thất; tổ chức sự kiện (nhằm mục đích thương mại); giới thiệu và trưng bày sản 
phẩm (nhằm mục đích bán hàng). 

 

 
(210) 4-2019-27733 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Vĩ Huy - Kim 

Hoàng  (VN) 
293/11 Bình Tiên, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; nước xả áo quần; bột giặt; nước rửa chén.  

 

 
(210) 4-2019-27734 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(731) Bùi Thị Thu Hà  (VN) 

Thôn 13, xã Vụ Bổn, huyện Krông Păc, 
tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sơn móng tay; kem bôi mặt; sữa tắm; son môi.  

 

 
(210) 4-2019-27735 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đen, xanh lá 

cây. 
(731) Tô Hồng Phong  (VN) 

281/39/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi các sản phẩm: chất 

dính dùng trong công nghiệp, chất kết dính cho bê tông, chế phẩm chống thấm nước cho 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 378 tập a - Quyển 3 (09.2019) 

 

 
1582 

xi măng (trừ sơn), hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ hại, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất bảo quản công trình xây dựng (trừ sơn và 
dầu), sơn chống bẩn, sơn diệt khuẩn, sơn phủ, chất pha loãng dùng cho sơn, sơn lót. 

 

 
(210) 4-2019-27737 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Vàng  (VN) 
Thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau quả tươi. 

 

 
(210) 4-2019-27738 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dương Thành 
DTC  (VN) 
15A Nguyễn Văn Bá, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy xay dùng trong gia đình 

(ngoài loại thao tác bằng tay); máy tách hạt; thiết bị cơ, điện để chế biến đồ uống; máy 
chế biến thức ăn dùng điện. 

 
Nhóm 11: Máy pha cà phê (dùng điện); máy rang cà phê (dùng điện); máy sấy cà phê; 
máy lọc cà phê; lò rang sấy cà phê (dùng điện); máy nghiền và trộn cà phê điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy xay cà phê, máy rang cà phê, máy lọc cà phê, bình pha cà phê 
(dùng điện), máy pha cà phê, máy bán cà phê tự động, lò rang cà phê (dùng điện), máy 
giữ nóng cà phê và các phụ kiện đi kèm, máy tách vỏ cà phê, máy nghiền cà phê, máy 
trộn cà phê, cà phê bột, cà phê nhân, ca cao. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy móc như: máy rang cà phê, máy xay cà phê, máy sấy cà 
phê, máy nghiền cà phê, máy trộn cà phê, máy tách hạt, máy chế biến thức ăn, máy pha cà 
phê; dịch vụ bảo trì máy móc như: máy rang cà phê, máy xay cà phê, máy sấy cà phê, 
máy nghiền cà phê, máy trộn cà phê, máy tách hạt, máy chế biến thức ăn, máy pha cà 
phê; dịch vụ lắp đặt máy móc như: máy rang cà phê, máy xay cà phê, máy sấy cà phê, 
máy nghiền cà phê, máy trộn cà phê, máy tách hạt, máy chế biến thức ăn, máy pha cà phê. 

 

Nhóm 40: Gia công máy móc như: máy rang cà phê, máy xay cà phê, máy sấy cà phê, 
máy nghiền cà phê, máy trộn cà phê, máy tách hạt, máy chế biến thức ăn, máy pha cà phê. 
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(210) 4-2019-27740 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(591) Đỏ.(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 10 - 12 đường 20, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị trị 

liệu bằng khí nóng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2019-27741 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
Số 10 - 12 đường 20, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế; thiết bị trị 

liệu bằng khí nóng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích 
y tế. 

 
Nhóm 20: Giường; giường ngủ; ghế dài [đồ đạc]; ghế [ngồi]; ghế dài; tủ đựng quần áo; tủ 
đựng nhiều ngăn kéo; đệm; nệm; ghế đi văng, trường kỷ, ghế dài; tủ nhiều ngăn; ghế 
trường kỷ; bàn. 

 

 
(210) 4-2019-27742 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hồng Hạnh  
(VN) 
15 đường số 10, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bánh plan, yaourt. 

 

 
(210) 4-2019-27743 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A26.4.18; 26.4.2 
(591) Xanh đen, kem. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Vicenza  (VN) 
Lô A - KCN Lễ Môn, phường Quảng 
Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 
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(511)   Nhóm 19: Gạch men. 
 

 
(210) 4-2019-27744 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Thái  (VN) 
11 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2019-27745 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A5.3.15; 5.5.16; 2.5.27; 2.5.30 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tatra  (VN) 
206/16 đường TTH21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, nước thơm, dung dịch cọ rửa, 

chế phẩm để giặt, xà phòng, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, thuốc 
giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin, thực phẩm cho 
em bé, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà, nước javen, chất làm mềm 
vải [dung dịch để giặt], chế phẩm làm sạch,tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 
[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2019-27746 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18; 

25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tatra  (VN) 
206/16 đường TTH21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, nước thơm, dung dịch cọ rửa, 

chế phẩm để giặt, xà phòng, thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, thuốc 
giảm đau, thuốc gây mê, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin, thực phẩm cho 
em bé, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà, nước javen, chất làm mềm 
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vải [dung dịch để giặt], chế phẩm làm sạch; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 
[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 

(210) 4-2019-27747 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  
(591) Nâu, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
thực tế HDTV Việt Nam  (VN) 
Tầng 3 số nhà 11-15 ngách 61/4, ngõ 61 
Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ 

hãng quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo. 
 
 

 
(210) 4-2019-27748 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.4.1; 26.1.6; 25.1.25 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
ứng dụng Di động Sáng tạo 
Hữu ích  (VN) 
Số 11B, ngõ 168 Nguyễn Xiển, tổ 23, 
cụm 6, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 

dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ cung cấp các 
thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; lập chỉ mục trang web cho mục đích 
thương mại hay quảng cáo; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý 
quá trình đặt hàng. 

 
 

 
(210) 4-2019-27749 (220) 25.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh thổ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hồng Tâm 
Pharmacy  (VN) 
B12/22A1 đường Đoàn Nguyên Tuấn, ấp 
2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, 

thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm vitamin; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 

[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2019-28580 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 

Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28581 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 

Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 

Nội     

 

(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28582 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 

Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 

Nội     

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2019-28583 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội     

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28584 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28585 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 
 

 
(210) 4-2019-28586 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    
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(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 
kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-28587 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28588 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội     

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28589 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28590 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    
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(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 
kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-28591 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội     

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28592 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

(210) 4-2019-28593 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28594 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội     
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(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 
kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-28595 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28596 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28597 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội     

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-28598 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    
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(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 
kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2019-28599 (220) 30.07.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VICOSTONE  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá granit; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây dựng phi 

kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2019-29467 (220) 05.08.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 6.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng.

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Chè an toàn 
Thanh Hà   (VN) 
Khu Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ           

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2019-29654 (220) 06.08.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và 

tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành đại hội; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức các cuộc thi thể thao; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục, 
dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
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Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; kiểm định [đo lường]; phân tích 
hoá học; nghiên cứu hoá học, thử nghiệm lâm sàng; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ 
máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng và điều hành máy móc, thiết bị; dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu y học; nghiên cứu 
sinh học; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý; 
nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiêp; nghiên cứu công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-29655 (220) 06.08.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và 

tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành đại hội; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức các cuộc thi thể thao; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục, 
dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; kiểm định [đo lường]; phân tích 
hoá học; nghiên cứu hoá học, thử nghiệm lâm sàng; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ 
máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng và điều hành máy móc, thiết bị; dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu y học; nghiên cứu 
sinh học; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý; 
nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiêp; nghiên cứu công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-29656 (220) 06.08.2019 

  (441) 25.09.2019 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng; bộ phận đốt dùng cho đèn; đèn trần, đèn gắn trên 

trần nhà; đèn chùm, đèn treo, đèn xoắn, đèn uốn; sợi magiê để thắp sáng; sợi tóc của đèn 
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điện; sợi đốt nóng dùng điện, sợi tóc đốt nóng của bóng đèn điện; chụp đèn; đèn, bộ phận 
đốt dùng cho đèn; chao đèn; giá đỡ chụp đèn; đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [led]; bóng đèn; bóng đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đui 
đèn điện. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp 
xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; sắp 
xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp 
xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành 
hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội 
thảo [tập huấn]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; giáo dục trong trường 
nét trú; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức các cuộc thi thể thao; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ 
chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí]; giáo dục thể chất; trường mẫu giáo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh 
học; kiểm định [đo lường]; phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; thử nghiệm lâm sàng; 
khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ 
máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn phần 
mềm máy tính; thiết kế công nghiệp, thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội 
thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng và điều hành máy móc, thiết 
bị; thiết kế nội thất; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học, dịch vụ thử nghiệm vật liệu; 
nghiên cứu y học; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; 
nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý; nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; nghiên cứu công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-29657 (220) 06.08.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng; bộ phận đốt dùng cho đèn; đèn trần, đèn gắn trên 

trần nhà; đèn chùm, đèn treo, đèn xoắn, đèn uốn; sợi magiê để thắp sáng; sợi tóc của đèn 
điện; sợi đốt nóng dùng điện, sợi tóc đốt nóng của bóng đèn điện; chụp đèn; đèn, bộ phận 
đốt dùng cho đèn; chao đèn; giá đỡ chụp đèn; đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [led]; bóng đèn; bóng đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đui 
đèn điện. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dụcj; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp 
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xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; sắp 
xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp 
xếp và tiển hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành 
hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội 
thảo [tập huấn]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; giáo dục trong trường 
nét trú; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức các cuộc thi thể thao; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ 
chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; tổ chức triển 
Iãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục và giải trí]; giáo dục thể chất; trường mẫu giáo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh 
học; kiểm định [đo lường]; phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; thử nghiệm lâm sàng; 
khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ 
máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn phần 
mềm máy tính; thiết kế công nghiệp, thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội 
thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng và điều hành máy móc, thiết 
bị; thiết kế nội thất; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học, dịch vụ thử nghiệm vật liệu; 
nghiên cứu y học; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; 
nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý; nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; nghiên cứu công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-29658 (220) 06.08.2019 

  (441) 25.09.2019 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và 

tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành đại hội; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức các cuộc thi thể thao; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục, 
dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; kiểm định [đo lường]; phân tích 
hoá học; nghiên cứu hoá học, thử nghiệm lâm sàng; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính, tư vấn công nghệ 
máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng và điều hành máy móc, thiết bị; dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu y học; nghiên cứu 
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sinh học; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý; 
nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiêp; nghiên cứu công nghệ. 

 

 
(210) 4-2019-29659 (220) 06.08.2019 

  (441) 25.09.2019 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phượng Hoàng Xanh A&A  (VN) 
Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và 
tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành đại hội; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức các cuộc thi thể thao; khoá đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục, 
dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; kiểm định [đo lường]; phân tích 
hoá học; nghiên cứu hoá học, thử nghiệm lâm sàng; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính, tư vấn công nghệ 
máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc xây dựng và điều hành máy móc, thiết bị; dịch vụ 
phòng thí nghiệm khoa học; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu y học; nghiên cứu 
sinh học; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý; 
nghiên cứu khoa học; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nghiên cứu công nghệ. 
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Phần II 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 
 

 
Ngày công bố                    25/9/2019 
Số đơn                                6-2019-00006  

Ngày nộp đơn                    28/6/2019 

Chủ đơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp 

Địa chỉ                               Số 03 Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Đại diện của Chủ đơn Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL 

Chỉ dẫn địa lý                    Cao Lãnh 

Sản phẩm                           Xoài 

Tóm tắt chất lượng, đặc 

thù   

a. Xoài cát Cao Lãnh 
* Cảm quan: 
- Hình dáng: Quả thuôn dài, tròn mình, eo rốn rõ, đỉnh nhọn, bầu tròn 
gần cuống; 
 - Vỏ quả: Vỏ quả mỏng, khi chín có màu vàng tươi, bề mặt vỏ phủ lớp 
phấn trắng mịn, có những đốm nhỏ li ti màu nâu; 
 - Thịt quả: Thịt quả khi chín có màu vàng tươi, thịt quả dày, độ chắc 
thịt cao, mịn, dẻo, ít nước, ít xơ; 
 - Mùi,vị quả : Ngọt đậm, mùi thơm dịu đặc trưng. 
* Chất lượng:  
- Chiều cao quả (mm): 120 - 162; 
- Đường kính quả (mm): 75 - 92; 
- Độ dày vỏ quả (mm): 0,8 - 1,3; 
- Trọng lượng quả (g): 365 - 580; 
- Tỉ lệ thịt quả (%): 75 - 87; 
- Độ Brix (%): 17 - 22; 
- Độ Axit (%): 0,02 - 0,4; 
- Tỉ số Brix/Axit: 150 - 200; 
- Tỉ lệ chất xơ (%): 0,5 - 0,7; 
- Hàm lượng Axit Ascorbic (mg/kg): 200 - 350. 
b. Xoài cát chu Cao Lãnh 
* Cảm quan:  
- Hình dáng: Quả ngắn, tròn mình, hơi chu ra ở phần đuôi quả; 
- Vỏ quả: Vỏ quả khi chín có màu vàng cam, có độ sáng bóng; 
- Thịt quả: Khi chín, phần thịt quả bên ngoài (gần vỏ) có màu vàng 
cam, phần thịt quả bên trong (gần hạt) hơi ửng đỏ. Thịt quả dày, độ 
chắc thịt cao, mịn, hơi dai và ít xơ; 
 - Mùi, vị quả : Vị ngọt dịu pha lẫn với vị hơi chua, mùi thơm dịu đặc 
trưng. 
* Chất lượng:  
- Chiều cao quả (mm): 105 - 135; 
- Đường kính quả (mm): 70 - 90; 
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- Độ dày vỏ quả (mm): 0,8 - 1,4; 
- Trọng lượng quả (g): 280 - 455 
- Tỉ lệ thịt quả (%): 75 - 85; 
- Độ Brix (%): 14 - 18; 
- Độ Axit (%): 0,1 - 0,3; 
- Tỉ số Brix/Axit: 80 - 120; 
- Tỉ lệ chất xơ (%): 0,4 -  0,6; 
- Hàm lượng Axit Ascorbic (mg/kg): 100 - 150. 

Khu vực địa lý                   Xã Mỹ Xương, xã Mỹ Hội, xã Bình Hàng Trung, xã Bình Hàng Tây, 

xã Mỹ Long, xã Mỹ Hiệp, xã Bình Thạnh, xã An Bình, xã Mỹ Thọ 

và thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh; xã Hòa An, xã Tân 

Thuận Đông, xã Tịnh Thới, xã Tân Thuận Tây, xã Mỹ Trà, xã Mỹ 

Tân, xã Mỹ Ngãi, phường 6 và phường 11 thuộc thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Ngày công bố                     25/09/2019 

Số đơn                                6-2019-00008  

Ngày nộp đơn                     29/7/2019 

Chủ đơn Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

Địa chỉ                                42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

Chỉ dẫn địa lý                      Đăk Hà 

Sản phẩm                            Cà phê  

Tóm tắt chất lượng, đặc 
thù   

* Cà phê nhân:  
- Đặc điểm cảm quan: hình bầu dục, màu xám, mùi thơm nhẹ đặc 

trưng, không ngái, không có mùi lạ. 

- Đặc điểm lý hóa: 

+ Chiều dài hạt: từ 8,59 mm đến 9,08 mm; 

+ Chiều rộng hạt: từ 7,00 mm đến 7,42 mm; 

+ Độ ẩm: từ 8,50 % đến 9,55 %; 

+ Hàm lượng cafein: từ 1,79 % đến 2,19 %; 

+ Hàm lượng protein thô: từ 15,34 % đến 16,85 %; 

+ Hàm lượng đường: từ 3,51 % đến 3,77 %; 

+ Hàm lượng cacbon hydrat hòa tan: từ 9,36 % đến 10,33 %; 
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+ Hàm lượng chất béo: từ 11,98 % đến 12,75 %; 

+ Hàm lượng xơ thô: từ 29,30 % đến 30,48 %; 

+ Hàm lượng tro: từ 3,32 % đến 4,04 %; 

+ Hàm lượng các chất hòa tan trong nước: từ 30,36 % đến 32,24 %. 

* Cà phê hạt rang:  
- Đặc điểm cảm quan: hình bầu dục, màu nâu đến nâu đen, mùi thơm 

nức, không có mùi lạ. 

- Đặc điểm lý hóa: 

+ Chiều dài hạt: từ 9,23 mm đến 11,63 mm; 

+  Chiều rộng hạt: từ 7,58 mm đến 8,99 mm; 

+ Độ ẩm: từ 1,40 % đến 2,58 %; 

+ Hàm lượng cafein: từ 1,98 % đến 2,40 %; 

+ Hàm lượng protein thô: từ 10,07 % đến 11,64 %; 

+ Hàm lượng đường: từ 2,93 % đến 3,41 %; 

+ Hàm lượng cacbon hydrat hòa tan: từ 13,39 % đến 16,63 %; 

+ Hàm lượng chất béo: từ 10,91 % đến 11,53 %; 

+ Hàm lượng xơ thô: từ 29,50 % đến 30,42 %; 

+ Hàm lượng tro: từ 3,94 % đến 4,86 %; 

+ Hàm lượng các chất hòa tan trong nước: từ 29,85 % đến 36,31 %. 

* Cà phê bột: 
- Đặc điểm cảm quan: màu nâu vàng, màu nước chiết nâu cánh gián 
đậm, mùi thơm nức, không có mùi lạ, vị chua thanh, đắng nhẹ, hậu 
vị lâu. 

- Đặc điểm lý hóa: 

+ Độ ẩm: từ 1,41 % đến 2,55 %; 

+ Hàm lượng cafein: từ 2,00 % đến 2,41 %; 

+ Hàm lượng protein thô: từ 10,10 % đến 11,65 %; 

+ Hàm lượng đường: từ 2,95 % đến 3,43 %; 

+ Hàm lượng cacbon hydrat hòa tan: từ 13,40 % đến 16,62 %; 

+ Hàm lượng chất béo: từ 10,93 % đến 11,54 %; 

+ Hàm lượng xơ thô: từ 29,53 % đến 30,13 %; 

+ Hàm lượng tro: từ 3,95 % đến 4,87 %; 

+ Hàm lượng các chất hòa tan trong nước: từ 29,86 % đến 36,32 %. 

* Cà phê tinh:  
- Đặc điểm cảm quan: màu nâu đậm, màu nước chiết nâu đen, mùi 
thơm ngọt, không có mùi lạ, vị chua thanh, hơi chát, đắng nhẹ, hậu 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 378 Tập A - quyển 3 (09.2019) 

 

 1599

vị lâu. 

- Đặc điểm lý hóa: 

+ Độ ẩm: từ 0,54 % đến 0,62 %; 

+ Hàm lượng cafein: từ 3,59 % đến 4,07 %; 

+ Hàm lượng protein thô: từ 27,63 % đến 29,42 %; 

+ Hàm lượng đường: từ 8,27 % đến 8,96 %; 

+ Hàm lượng cacbon hydrat hòa tan: từ 24,80 % đến 26,87 %; 

+ Hàm lượng chất béo: từ 17,96 % đến 19,35 %; 

+ Hàm lượng xơ thô: từ 0,17 % đến 0,24 %; 

+ Hàm lượng tro: từ 0,21 % đến 0,24 %; 

+ Hàm lượng các chất hòa tan trong nước: từ 83,80 % đến 84,64 %. 

Khu vực địa lý                    Khu vực địa lý: xã Đăk Mar, xã Ngọk Wang, xã Hà Mòn, xã 
Đăk Ui, xã Đăk La, xã Đăk Long, xã Đăk Pxi, xã Đăk Ngọk, xã 
Ngọk Réo, xã Đăk Hring và thị trấn Đăk Hà, thuộc huyện Đăk Hà, 
tỉnh Kon Tum. 

 
_____________________________________________________________________________ 



STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 
LIÊN QUAN

1 11701 /TB-SHTT 25/06/2019 SĐ4-2019-00330 4-2019-06047
2 11702 /TB-SHTT 25/06/2019 SĐ4-2019-00459 4-2019-07050
3 11705 /TB-SHTT 25/06/2019 SĐ4-2019-00476 4-2018-33030
4 11706 /TB-SHTT 25/06/2019 SĐ4-2019-00480 4-2018-22367
5 11707 /TB-SHTT 25/06/2019 SĐ4-2019-00483 4-2017-25636
6 11708 /TB-SHTT 25/06/2019 SĐ4-2019-00484 4-2017-08031
7 11709 /TB-SHTT 25/06/2019 SĐ4-2019-00485 4-2016-20961
8 14103 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00251 4-2015-08544
9 14104 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00536 4-2019-14161
10 14105 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00570 4-2017-00726
11 14106 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00670 4-2018-45660
12 14107 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00671 4-2018-45656
13 14108 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00696 4-2019-11543
14 14109 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00698 4-2017-33480
15 14110 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00699 4-2018-45108
16 14111 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00700 4-2017-37972
17 14112 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00701 4-2016-04379
18 14114 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00709 4-2016-41708
19 14115 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00742 4-2017-05473
20 14117 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00746 4-2019-14497
21 14118 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00747 4-2018-21130
22 14119 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00834 4-2016-20225
23 14120 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00835 4-2016-20224
24 14121 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00836 4-2018-04331
25 14122 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00837 4-2015-23823
26 14124 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00928 4-2016-39179
27 14125 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00929 4-2016-40075
28 14126 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00934 4-2015-07882
29 14146 /TB-SHTT 22/07/2019 SĐ4-2019-00848 4-2016-41250
30 14164 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00414 4-2016-09545

31 14165 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00612 4-2018-30717

32 14166 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00613 4-2018-00345

33 14167 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00614 4-2018-04890

34 14168 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00623 4-2019-02353

35 14169 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00624 4-2018-25089

36 14170 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00630 4-2018-01230

37 14172 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00631 4-2018-21008

38 14173 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00633 4-2019-13190
39 14174 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00636 4-2016-17581

Số ký hiệu văn 
bản

sửa đổi đơn 

PHẦN III

1600



40 14175 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00637 4-2018-21583
41 14176 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00638 4-2018-01137
42 14177 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00639 4-2018-12897
43 14180 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00645 4-2018-27966
44 14181 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00646 4-2019-13834
45 14182 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00651 4-2018-04448
46 14183 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00653 4-2018-04860
47 14184 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00717 4-2018-29903
48 14185 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00723 4-2017-14965
49 14187 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00727 4-2017-36808
50 14188 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00768 4-2017-26163
51 14189 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00769 4-2016-40729
52 14190 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00771 4-2016-40141
53 14191 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00777 4-2019-12199
54 14192 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00778 4-2016-14748
55 14193 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00779 4-2016-41444
56 14194 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00780 4-2016-39116
57 14195 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00781 4-2016-35252
58 14196 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00782 4-2017-34886
59 14197 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00783 4-2017-34885
60 14198 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00784 4-2018-41759
61 14199 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00785 4-2019-06715
62 14200 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00786 4-2017-25680
63 14201 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00791 4-2016-32169
64 14202 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00792 4-2017-40686
65 14204 /TB-SHTT 23/07/2019 SĐ4-2019-00793 4-2016-18667
66 14237 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00580 4-2018-06228
67 14238 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00662 4-2019-06428
68 14239 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00664 4-2018-02501
69 14240 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00672 4-2018-45657
70 14241 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00676 4-2015-25866
71 14243 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00691 4-2017-14031
72 14244 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00692 4-2016-22730
73 14245 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00694 4-2018-13796
74 14251 /TB-SHTT 24/07/2019 SĐ4-2019-00680 4-2018-24676
75 14332 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00365 4-2018-06409
76 14333 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00372 4-2018-29407
77 14334 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00425 4-2016-19356
78 14335 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00497 4-2016-27639
79 14336 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00731 4-2016-35173
80 14337 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00735 4-2019-05921
81 14338 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00736 4-2017-04095
82 14339 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00794 4-2016-13404
83 14340 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00795 4-2016-13405
84 14341 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00796 4-2017-13378
85 14342 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00797 4-2018-11642
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86 14343 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00798 4-2018-11644
87 14344 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00799 4-2018-11643
88 14345 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00800 4-2018-25762
89 14346 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00801 4-2019-08694
90 14347 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00802 4-2019-08695
91 14348 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00803 4-2019-08696
92 14349 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00804 4-2019-08697
93 14350 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00805 4-2019-10099
94 14351 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00806 4-2018-20509
95 14352 /TB-SHTT 25/07/2019 SĐ4-2019-00807 4-2018-20510
96 14880 /TB-SHTT 31/07/2019 SĐ4-2019-00092 4-2018-36461
97 14968 /TB-SHTT 01/08/2019 SĐ4-2019-00955 4-2011-18081
98 15993 /TB-SHTT 14/08/2019 SĐ4-2019-01075 4-2018-42257
99 15994 /TB-SHTT 14/08/2019 SĐ4-2019-01076 4-2018-43047
100 15995 /TB-SHTT 14/08/2019 SĐ4-2019-01077 4-2018-43051
101 15996 /TB-SHTT 14/08/2019 SĐ4-2019-01078 4-2019-07760
102 16471 /TB-SHTT 21/08/2019 SĐ4-2019-00105 4-2015-13121
103 16472 /TB-SHTT 21/08/2019 SĐ4-2019-00125 4-2018-25234
104 16473 /TB-SHTT 21/08/2019 SĐ4-2019-00055 4-2017-36590
105 16559 /TB-SHTT 22/08/2019 SĐ4-2019-00180 4-2018-27622
106 16561 /TB-SHTT 22/08/2019 SĐ4-2018-01928 4-2018-07667
107 17926 /TB-SHTT 05/09/2019 SĐ4-2019-01320 4-2018-14150
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STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 
LIÊN QUAN

1 11703 /TB-SHTT 25/06/2019 CĐ4-2019-00187 4-2019-07050
2 11711 /TB-SHTT 25/06/2019 CĐ4-2019-00202 4-2016-09763
3 11712 /TB-SHTT 25/06/2019 CĐ4-2019-00199 4-2016-29765
4 11713 /TB-SHTT 25/06/2019 CĐ4-2019-00080 4-2015-08029
5 14127 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00125 4-2018-13030
6 14128 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00126 4-2018-13031
7 14129 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00249 4-2018-38123
8 14130 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00306 4-2016-28116
9 14131 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00307 4-2018-20736
10 14132 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00308 4-2018-08464
11 14133 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00326 4-2019-03666
12 14134 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00327 4-2018-04130
13 14135 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00342 4-2018-23703
14 14136 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00344 4-2016-13104
15 14137 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00345 4-2017-37998
16 14138 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00346 4-2017-35183
17 14140 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00349 4-2016-39819
18 14141 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00353 4-2019-04771
19 14142 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00354 4-2019-00969
20 14145 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00358 4-2019-12666
21 14147 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00347 4-2016-41250
22 14148 /TB-SHTT 22/07/2019 CĐ4-2019-00247 4-2017-02062
23 14171 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00289 4-2018-01230
24 14203 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00340 4-2017-40686
25 14205 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00319 4-2018-41059
26 14206 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00081 4-2018-11666
27 14207 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00129 4-2016-37969
28 14211 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00287 4-2017-25623
29 14212 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00288 4-2018-26115
30 14213 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00293 4-2017-39710
31 14214 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00294 4-2018-25699
32 14215 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00295 4-2018-31469
33 14217 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00321 4-2019-03664
34 14218 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00329 4-2017-43606
35 14221 /TB-SHTT 23/07/2019 CĐ4-2019-00333 4-2019-03110
36 14235 /TB-SHTT 24/07/2019 CĐ4-2019-00296 4-2019-06031
37 14236 /TB-SHTT 24/07/2019 CĐ4-2019-00147 4-2019-05766
38 14354 /TB-SHTT 25/07/2019 CĐ4-2019-00139 4-2017-36890
39 14355 /TB-SHTT 25/07/2019 CĐ4-2019-00169 4-2017-25256

Số ký hiệu văn 
bản

 thay  đổi chủ đơn

phần IV
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40 14356 /TB-SHTT 25/07/2019 CĐ4-2019-00205 4-2016-31314
41 14357 /TB-SHTT 25/07/2019 CĐ4-2019-00322 4-2019-03665
42 14358 /TB-SHTT 25/07/2019 CĐ4-2019-00323 4-2019-03667
43 14995 /TB-SHTT 01/08/2019 CĐ4-2019-01062 4-2018-19540
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PHẦN v 
 

đính chính 
  

Đính chính đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

Số đơn: 4-2015-31267  Ngày nộp đơn 09/11/2015 

Nội dung đính chính: Bổ sung danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là: 

Nhóm 41: 

Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực 
giáo dục, tin tức, giải trí thông qua mạng internet. 

Nhóm 42: 

Thiết kế và phát triển phần mềm, phần cứng máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng, 
phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web trực tuyến cho người khác; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

_____________________________ 

 

Số đơn: 4-2018-38092  Ngày nộp đơn 01/11/2018 

Nội dung đính chính: Đại diện chủ đơn 

Đúng là: 

Công ty cổ phần tư vấn s & B 
Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

_____________________________ 

 

Số đơn: 4-2019-17593  Ngày nộp đơn 21/05/2019 

Nội dung đính chính: Bổ sung danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là: 

Nhóm 10: 

Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vi mài da kỹ thuật số; thiết bị xoa bóp 
đặc biệt trong xoa bóp thẩm mỹ; bộ phận giả của cơ thể người cụ thể là chân tay giả, răng giả; thiết bị 
cấy tóc giả; mô cấy nhân tạo, dùng trong phẫu thuật; đồ đạc được chế tạo đặc biệt dùng trong y tế 
hoặc xoa bóp thẩm mỹ; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương. 

Nhóm 44: 

Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho mặt và cơ thể, bao 
gồm xoa bóp [thẩm mỹ viện]; phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cửa hàng làm tóc; 
dịch vụ thẩm mỹ bằng cách truyền dẫn trực tiếp dưỡng chất vào sâu dưới da (liệu pháp mesotherapy) 
[thẩm mỹ viện]; dịch vụ cắt sửa móng tay; thông tin trong lĩnh vực mỹ phẩm, vệ sinh và chăm sóc sắc 
đẹp [dịch vụ thẩm mỹ viện]. 

_____________________________________________________________________________ 
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